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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 

AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
Tanzania 

MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   

      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 

AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 

BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 

EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 

 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 
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(21) Số đơn 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 

(51) Phân loại sáng chế quốc tế 

(54) Tên sáng chế 

(57) Tóm tắt sáng chế 

(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 

(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 

(74) Tên của người đại diện SHCN 

(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 

(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 

(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 

(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 

 

 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 

(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(21) Số đơn 

(22) Ngày nộp đơn 

(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 

(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 

(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 

(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 

(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả KDCN 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 

(74) Tên của người đại diện SHCN 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 

Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 

(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(141) Ngày hết hạn hiệu lực 

(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo Thoả ước Madrid 

(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid được gia hạn 

(171) Thời hạn hiệu lực 

(210) Số đơn 

(220) Ngày nộp đơn 

(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
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(511) Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ 

(531) Phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu hàng hoá 
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Phần i 
 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền Sáng chế 
 
 
(11) 42730 
(21) 1-2013-03042 (51) 7 B65G  57/081, B65H  15/00 

(22) 12.10.2012 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/MY2012/000263      12.10.2012 (87) WO2014/058292 A1     17.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.09.2013 
(71) SENTINEL ENGINEERING (M) SDN. BHD.  (MY) 

C-G-9, Jalan Dataran SD-1, Dataran SD PJU 9, Bandar Sri Damansara, 52200 Kuala 
Lumpur, Malaysia 

(72) K. H., Kuan (MY), HOW, Joon Shiou (MY) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(54) Hệ thống xếp chồng các đối tượng không có tính đối xứng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống xếp chồng các đối tượng không có tính đối xứng có đầu 
phía trước và đầu phía sau khác biệt với nhau như găng tay. Cụ thể hơn là, hệ thống và 
phương pháp xếp chồng hoặc sắp xếp cho phép việc xếp chồng hoặc sắp xếp hai chiều 
từng đối tượng lên nhau để đóng gói hoặc cho những mục đích tương tự đối với đối 
tượng sản xuất không có tính đối xứng có đầu phía trước và đầu phía sau khác biệt với 
nhau như găng tay. Hệ thống xếp chồng hoặc sắp xếp hai chiều về cơ bản liên quan đến 
một thiết bị băng tải cấp liệu có một cặp băng tải cấp liệu (2,3) đặt dưới băng chuyền 
sản xuất (1) được sử dụng để xếp chồng các đối tượng đóng gói khác biệt không có tính 
đối xứng với nhau như găng tay có đầu phía trước và đầu phía sau khác biệt với nhau lên 
bộ phận đựng/khay đựng (10, 12) theo cách thức hai chiều. Một cách tuỳ ý và có ưu 
điểm là, thiết bị xếp chồng theo sáng chế bao gồm một thiết bị cảm biến để điều khiển 
thiết bị dao động điều khiển cảm biến được nối với cặp băng tải cấp liệu đề điều khiển 
băng tải cấp liệu trong chuyển động kiểu con lắc và để tạo điều kiện cho hoạt dộng xếp 
chồng đối tượng đóng gói lên bộ phận đựng/khay đựng. Do vậy, sáng chế sẽ cho phép hệ 
thống tự động hóa thực hiện hoạt động xếp chồng hai chiều các đối tượng/bộ phận đóng 
gói không có tính đối xứng như găng tay để đảm bảo sự sắp xếp tối ưu các kho hàng cho 
hoạt động đóng gói hoặc hoạt động tương tự và phân phối trọng lượng của các đối tượng 
được xếp chồng như khi được đóng gói trong hộp bìa cứng hoặc tương tự như vậy.  
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(11) 42731 
(21) 1-2013-03534 (51) 7 H05K  5/00 

(22) 03.10.2012 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2012/075719       03.10.2012 (87) WO2014/054145    10.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.11.2013 
(71) 1. SHINDENGEN ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD.  (JP) 

2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004 Japan 
2. HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan 

(72) Tomoya AKASHI (JP), Takeshi YANAGISAWA (JP), Ryota TAKAGI  (JP), Yuki 
YOSHIMURA  (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị điện tử 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị điện tử bao gồm: bảng mạch (2); linh kiện điện tử (3) được bố 
trí trên bề mặt lắp (2a) của bảng mạch (2); nắp kim loại (5) được bố trí trên bảng mạch 
(2) và che linh kiện điện tử (3); vỏ chứa bảng mạch, linh kiện điện tử, và nắp kim loại 
(5); và nhựa bịt kín (6) điền đầy vỏ. Bảng mạch và linh kiện điện tử được nằm chìm 
trong nhựa bịt kín, và khoảng trống bên trong và bên ngoài nắp kim loại (5) được điền 
đầy nhựa bịt kín (6).  
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(11) 42732 
(21) 1-2013-03673 (51) 7 A45C  11/00 

(22) 23.07.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/KR2013/006592     23.07.2013 (87) WO2014/017807 30.01.2014 
(30) 10-2012-0080828        24.07.2012 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.11.2013 
(71) HANBO ENC CO., LTD.  (KR) 

#137-1, Sinwol 1-dong, Yangcheon-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) In-Hwan CHOI (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vỏ bao gập để bảo vệ điện thoại thông minh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vỏ bao gập để bảo vệ điện thoại thông minh bao gồm thân vỏ để 
chứa thân của điện thoại thông minh và nắp được nối với thân vỏ nhằm bảo vệ màn tinh 
thể lỏng phía trước của điện thoại thông minh. Nắp có vật liệu lõi, các lớp vỏ ngoài và 
vỏ trong. Vật liệu lõi được đúc phun và có lớp bảo vệ được tạo ra trên mép ngoài của vật 
liệu lõi để bao quanh các lớp vỏ trong và vỏ ngoài, sao cho các lớp vỏ ngoài và vỏ trong 
được kết hợp chặt với nhau bên trong lớp bảo vệ. Mép ngoài không bị phá hỏng ở trạng 
thái mà các lớp vỏ ngoài và vỏ trong được kết hợp với nhau. Khi các lớp vỏ trong và vỏ 
ngoài được kết hợp vào vật liệu lõi, thì lớp bảo vệ là điểm tham chiếu cho bề mặt liên 
kết, sao cho các lớp vỏ trong và vỏ ngoài được kết hợp một cách dễ dàng khi chế tạo 
nắp.  
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(11) 42733 
(21) 1-2013-03819 (51) 7 A01N  43/78,  55/02, A01P  3/00, 

C07D  277/72, C07F  3/00,  5/00,  
7/22,  13/00,  15/00 

(22) 20.06.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/CN2013/077600      20.06.2013 (87) WO2014/026504 A1     20.02.2014 
(30) 201210293110.2        16.08.2012    CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.12.2013 
(71) 1. ZHEJIANG XINNONG CHEMICAL CO., LTD.  (CN) 

Sanlixi, Yangfu, Xianiu, Zhejiang Province, China 
2. ZHEJIANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  (CN) 
18 Chaowang Road, Hangzhou, Zhejiang Province, China 

(72) Zhenyuan XU (CN), Shijian GUO (CN), Danqian XU (CN), Hongbin ZHU (CN), 
Fanglin WEI (CN), Yifeng WANG (CN), Chuanqing ZHANG (CN), Guonian ZHU 
(CN), Jingui DAI  (CN), Xiaofeng YING (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thuốc diệt nấm chứa muối kim loại của hợp chất 2-

mercaptobenzothiazol và muối kim loại của hợp chất 2-
mercaptobenzothiazol để phòng trừ bệnh ở cây trồng 

  (57)  Sáng chế đề cập đến thuốc diệt nấm chứa muối kim loại của hợp chất 2-
mercaptobenzothiazol, trong đó thuốc này chứa muối kim loại của hợp chất 2-
mercaptobenzothiazol có công thức (I) dưới đây và chất mang dùng trong lĩnh vực hóa 
nông, với M là Zn, Mn, Fe, Sn hoặc Al; và n bằng 2, 3 hoặc 4. Thuốc điệt nấm này có 
hoạt tính sinh học đối với hầu hết các vi khuẩn và có tác dụng ức chế nấm rất tốt, và là 
hóa chất cần thiết cho việc phòng trừ kết hợp các bệnh ở cây trồng. Ngoài ra, sáng chế 
cũng đề cập đến muối kim loại của hợp chất 2-mercaptobenzothiazol có công thức (I) để 
phòng trừ bệnh ở cây trồng.  
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(11) 42734 
(21) 1-2013-04084 (51) 7 G08B  21/02,  25/10 

(22) 25.12.2013 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.12.2013 
(71) 1. Nguyễn Đức Hùng  (VN) 

Số 15, ngách 15, ngõ Tô Tiền, phố Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

2. Phạm Công Viên  (VN) 
Bệnh viện 103, học viện quân y, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Đức Hùng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị cảnh báo lũ từ xa sử dụng sóng vô tuyến 

  (57)      Sáng chế đề cập đến thiết bị cảnh báo nước lũ từ xa sử dụng sóng vô tuyến, trong đó bao 
gồm bộ phát tín hiệu gồm: bộ cảm biến mức nuớc, mạch IC xử lý tín hiệu, đèn bán dẫn, 
rơ-le trung gian và mạch phát sóng có tần số tương ứng với từng mức nước báo động; bộ 
thu tín hiệu gồm: ăng-ten, IC khuếch đại tín hiệu thu, IC chuyển mạch, IC tiếng, loa và 
hệ thống đèn cảnh báo để thu tần số tương ứng với mức nước báo động, phát ra loa bằng 
giọng nói và hệ thống đèn cảnh báo. Nguồn điện nuôi cho thiết bị này là từ pin năng 
lượng mặt trời, ắcquy hoặc điện lưới. Tốt nhất là nguồn điện được tích hợp cả ba nguồn 
cung cấp gồm pin năng lượng mặt trời, ắcquy và điện lưới.  
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(11) 42735 
(21) 1-2013-04116 (51) 7 B01L  3/14,  9/06 

(22) 26.12.2013 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  26.12.2013 
(75) Lê Thanh Liêm  (VN) 

36 Nguyễn Súy, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dụng cụ thí nghiệm hóa học đa năng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dụng cụ thí nghiệm hóa học đa năng có thể thực hiện nhiều thí 
nghiệm hóa học cùng một lúc hoặc từng thí nghiệm riêng rẽ và thực hiện được hầu hết 
các thí nghiệm về chất khí có trong chương trình hoá học phổ thông. Dụng cụ thí 
nghiệm bao gồm giá đỡ, bộ ống nghiệm và phễu nhỏ giọt (5). Bộ ống nghiệm bao gồm 
một ống nghiệm trung tâm (7) và các ống nghiệm vệ tinh (8, 9, 10, 11) được nối thông 
với nhau sao cho khí có thể đi từ ống nghiệm trung tâm (7) qua các ống nghiệm vệ tinh 
(8, 9, 10, 11).  
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(11) 42736 
(21) 1-2013-04135 (51) 7 F16H 35/16, 37/14 

(22) 30.12.2013 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.12.2013 
(75) Lê Thành Quyết  (VN) 

22 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Cơ cấu chuyển động hình số tám 

  (57)      Cơ cấu chuyển động hình số tám bao gồm một kết cấu đỡ được làm thích ứng để gắn hai 
trục quay trên đó hai bánh răng lớn bằng nhau ăn khớp mà một bánh răng sẽ chủ động 
làm quay ngược chiều bánh răng kia, mỗi bánh răng lớn gắn một bánh răng nhỏ hơn và 
cả hai bánh răng nhỏ bằng nhau không khớp này cùng quay ngược chiều nhau mà 
khoảng cách giữa hai bánh răng ấy là đường chéo giao nhau cho con trượt chạy trượt 
trong rãnh trượt hình số tám và chạy quanh hai bánh răng này, đồng thời tay đòn là một 
đầu gắn với chốt trượt của con trượt chạy theo rãnh trượt hình số tám, qua trục đối xứng 
là khớp cầu đầu kia của tay đòn tạo thành chuyển động có đường chuyển động đồng 
dạng với chuyển động hình số tám.  
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(11) 42737 
(21) 1-2013-04149 (51) 7 E04F 15/10 

(22) 30.12.2013 (43) 27.07.2015 
(71) IMPORT ELISABETH INTEEWORN  (DE) 

Huttenstr.23, 66839 Schmelz-Huttersdorf, Germany 
(72) Nguyễn Tư Thúc (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Ván sàn nhựa gỗ thoát nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ván sàn nhựa gỗ, sử dụng để lót sàn cho các công trình ngoài trời, 
ván này bao gồm phần mặt trên (1), phần trụ đỡ (2), rãnh xẻ (3) trên mặt ván tạo thẩm 
mỹ và tránh trơn trượt khi sử dụng; rãnh hông (4) dùng lắp ghép ván lót sàn nhựa gỗ với 
nhau, tất cả được đúc liền khối, khác biệt ở chỗ, ván lót sàn chỉ có hai phần: mặt trên (1) 
và trụ đỡ (2) đúc liền khối, góc tiếp xúc giữa mặt trên và trụ đỡ của ván lót sàn (5) có 
dạng cong mái vòm hình chữ U ngược, nhờ vậy, ván lót sàn có khả năng thoát nước tốt 
hơn và nâng cao khả năng chịu lực nén bề mặt của ván lót sàn nhựa gỗ.  
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(11) 42738 
(21) 1-2013-04153 (51) 7 F03B  13/26 

(22) 31.12.2013 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.12.2013 
(71) Viện thủy điện và năng lượng tái tạo  (VN) 

Số 8 ngõ 95, Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Vũ Việt (VN), Nguyễn Minh Việt (VN), Phạm Phúc Yên (VN), Đỗ Anh Tuấn 

(VN), Phùng Hồng Tuấn (VN), Trần Tiến Dũng (VN), Ngô Cự Long (VN) 
(54) Thiết bị phát điện bằng năng lượng thủy triều 

  (57)      Sáng chế đề cập đến thiết bị phát điện bằng năng lượng thủy triều có kết cấu bao gồm: 
tổ máy tuabin thủy lực (2) để chuyển năng lượng thủy triều thành cơ năng và làm quay 
máy phát điện nam châm vĩnh cửu (11), bộ điều khiển bám điểm cực đại (3). Với kết 
cấu như trên, thiết bị phát điện theo sáng chế có khả năng sản xuất ra dòng điện với sản 
lượng điện trung bình cao hơn, dễ chế tạo hơn so với các loại thiết bị đã biết khác, nên 
rất thích hợp cho các vùng khan hiếm điện năng ngoài biển đảo.  
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(11) 42739 
(21) 1-2013-04155 (51) 7 H04Q 9/00 

(22) 31.12.2013 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.12.2013 
(71) Công ty cổ phần Sao Việt  (VN) 

Số 174 phố Khương Thượng, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(72) Nguyễn Hữu Tuân (VN) 
(54) Thiết bị thu thập dữ liệu cho công tơ điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị có khả năng thu thập dữ liệu từ công tơ điện tử, thiết bị có 
khả năng giao tiếp với công tơ điện tử để đọc các tham số cho phép cấu hình từ công tơ 
sau đó bóc tách các thông tin thu thập từ công tơ và đóng gói dữ liệu gửi lên máy chủ 
quản lý tập trung thông qua môđun GSM.  
Thiết bị nhận lệnh điều khiển từ máy chủ để có thể lấy các thông số tức thì của công tơ, 
các tham số định kỳ, bên cạnh đó có thể thay đổi tính năng qua chức năng cập nhật phần 
mềm từ xa. Các thiết bị có khả năng liên kết để kết nối với 01 hoặc nhiều công tơ, tối đa 
có thể giao tiếp với 32 công tơ.  
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(11) 42740 
(21) 1-2014-00001 (51) 7 A47J 27/09 

(22) 02.01.2014 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.01.2014 
(71) Công ty TNHH Happy Cook  (VN) 

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai 
(72) KWON KWANG HEE (KR) 
(54) Van áp dùng cho nồi cơm điện 

  (57)    Sáng chế đề cập đến van áp dùng cho nồi cơm điện để thoát khí trên thiết bị nồi cơm 
điện. Van áp dùng cho nồi cơm điện gồm có thân dùng để nồi van áp vào thiết bị nồi 
hơi, bộ phận thoát khí ống lồng và tấm chặn hoặc cầu bi dùng để hãm luồng không khí 
thoát ra khỏi nồi hơi làm cho áp suất và nhiệt độ trong nồi hơi sẽ tăng lên.  
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(11) 42741 
(21) 1-2014-00005 (51) 7 H01F  27/26,  27/30,  41/02 

(22) 02.01.2014 (43) 27.07.2015 
(75) 1. Phạm Văn Toản  (VN) 

Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

2. Ngô Thanh Bình  (VN) 
Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

3. Nguyễn Văn Tân  (VN) 
Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(54) Hệ thống lắp ráp tự động cuộn cảm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống lắp ráp tự động cuộn cảm bao gồm cụm tách vỉ lõi quấn 

ống dây (1), cụm cấp lõi quấn ống dây (2), cụm lắp ráp (3), cụm cấp ống dây của cuộn 
cảm (4) được lắp nối tiếp nhau để thực hiện việc lắp ráp hai nửa ống dây của cuộn cảm 
vào lõi quấn ống dây.  
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(11) 42742 
(21) 1-2014-00007 (51) 7 C01B 25/234 

(22) 02.01.2014 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  02.01.2014 
(71) Viện Hoá học Công nghiệp Việt Nam  (VN) 

Số 2 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Hoàng Anh Tuấn (VN), Vũ Quang Dương (VN), Bùi Thị Hiếu (VN), Dương Mạnh 

Tiến (VN), Nguyễn Việt Hùng (VN), Mạc Văn Hoàn (VN) 
(54) Phương pháp tách loại tạp chất trong axit phosphoric trích 

ly để sản xuất phân phức hợp diamoni phosphat DAP 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tách loại tạp chất trong axit phosphoric trích ly để sản 

xuất phân phức hợp diamoni phosphat DAP theo phương pháp tuần hoàn lại một phần 
axit phosphoric đặc có hàm lượng tạp chất cao vào bồn chứa axit phosphoric loãng có 
hàm lượng tạp thấp hơn. Để thúc đẩy quá trình kết tủa và lắng tách tạp chất, bổ sung 
hỗn hợp các muối gốc hydro/dihydrophosphat, sunfat/hydrosunfat, sunfit/hydrosunfit, 
sunfua/hydrosunfua, florua/hydroflorua và floruasilicat theo tỷ lệ cần thiết kết hợp với 
việc duy trì nhiệt độ, thời gian, khuấy trộn phù hợp. Kết tủa tách ra ở đáy bồn được đưa 
sang bộ phận phân hủy quặng. Axit sau khi lắng tách cặn được đưa sang thiết bị cô đặc 
theo quy trình sẵn có và được chuyển sang cụm tổng hợp DAP, tạo ra sản phẩm phân 

bón có hàm lượng dinh dưỡng N16% và P2O5 46%.  
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(11) 42743 
(21) 1-2014-00018 (51) 7 G02B  3/04 

(22) 03.01.2014 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.01.2014 
(71) CHEN-WEI HSU  (TW) 

No. 9, lane 5, Taizi 4th st., Rende dist., Tainan city, Taiwan 
(72) Chien Hung, YEH  (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN CO., LTD.) 
(54) Kính dùng cho thiết bị chiếu sáng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kính dùng cho thiết bị chiếu sáng có bề mặt thứ nhất và bề mặt thứ 
hai, bề mặt thứ nhất và thứ hai này được nối với nhau dọc theo đường cong hình khuyên 
mà bao gồm hai đường cong đối xứng. Hai đường cong đối xứng này được nối với nhau 
ở điểm cuối thứ nhất và điểm cuối thứ hai. Mỗi trong số hai đường cong đối xứng có 
điểm chính giữa. Bề mặt thứ nhất là bề mặt đa tiêu điểm và được bố trí trên mặt ngoài 
của kính. Kiểu và đường đi của chùm sáng có thể kiểm soát được bằng bề mặt thứ nhất 
của kính.  
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(11) 42744 
(21) 1-2014-00023 (51) 7 F24J  2/22,  2/04,  2/44 

(22) 03.01.2014 (43) 27.07.2015 
(71) Trường Đại học Điện lực  (VN) 

Số 235 đường Hoàng Quốc Việt, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Võ Huy Hoàn (VN) 
(54) Bình nước nóng năng lượng mặt trời dùng ống nhiệt thủy tinh 

chân không 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bình nước nóng năng lượng mặt trời dùng ống nhiệt thủy tinh chân 

không bên trong chứa chất tải nhiệt etanol và ống đồng tản nhiệt. Nhiệt bức xạ của mặt 
trời được các ống thủy tinh chân không hấp thu truyền đến môi chất tải nhiệt chứa bên 
trong ống này làm môi chất sôi và bốc hơi. Hơi môi chất chuyển động lên đầu phía trên 
của ống tản nhiệt bằng đồng, tại đây diễn ra quá trình trao đổi nhiệt giữa hơi môi chất và 
nước lạnh trong bình chứa. Hơi môi chất truyền nhiệt cho nước lạnh và ngưng tụ thành 
dạng lỏng, môi chất ở dạng lỏng quay trở lại phần dưới của ống tản nhiệt bằng đồng. 
Quá trình này lặp đi, lặp lại và diễn ra liên tục.  
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(11) 42745 
(21) 1-2014-00058 (51) 7 C07D 271/00 

(22) 07.01.2014 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.01.2014 
(75) 1. Hoàng Văn Hà  (VN) 

63a tổ 2, Khối Đuống, Yên Viên, Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

2. Nguyễn Minh Quang  (VN) 
Số 32 ngõ 467 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

3. Trần Vân Anh  (VN) 
P2106, nhà 29T1 Hoàng Đạo Thuý, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

4. Vũ Đức Minh  (VN) 
Số 354/137/21 Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(54) Quy trình tách saponin từ dịch ép thực vật 
  (57)    Sáng chế đề xuất quy trình tách saponin từ dịch ép bao gồm các bước a) tạo gel với 

saponin trong dịch ép thực vật; b) phá vỡ gel chứa saponin; và c) thu hồi saponin, trong 
đó, quy trình theo sáng chế khác biệt ở chỗ saponin được tách ra khỏi dịch ép thực vật 
bằng cách tạo gel với dung môi không phân cực và kết tủa bằng rượu để thu được kết 
tủa chứa saponin.  

 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
25 

(11) 42746 
(21) 1-2014-00061 (51) 7 A47J  27/04 

(22) 07.01.2014 (43) 27.07.2015 
(75) KAO YAO TSUNG  (TW) 

No.9, lane37, sec.2, Anzhong rd., Annan dist, Tainan city 709, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu gia nhiệt hóa hơi bằng điện dùng cho thiết bị nấu ăn 

gia dụng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu gia nhiệt hoá hơi bằng điện dùng cho thiết bị nấu ăn gia 

dụng có thân gia nhiệt và nắp che. Thân gia nhiệt gồm có ống dẫn nhiệt được lắp trong 
đó và được làm bằng vật liệu có khả năng dẫn nhiệt, và kênh gia nhiệt tương ứng với 
ống dẫn nhiệt và được tạo hình có dạng chữ U. Kênh gia nhiệt này có lỗ nạp được tạo ra 
ở đầu thứ nhất của nó để rót nước sao cho nước chảy trong kênh gia nhiệt và được gia 
nhiệt nhờ ống gia nhiệt một cách nhanh chóng để biến đổi thành hơi quá nhiệt, và nắp 
che đậy lên và được cố định với kênh gia nhiệt bằng cách sử dụng các vít, nhờ đó ngăn 
không cho hơi nước bị rò ra. Nắp che có các lỗ phun hơi được tạo ra ở các mép đầu mút 
của nó và tương ứng với đầu thứ hai của kênh gia nhiệt để phun hơi quá nhiệt.  
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(11) 42747 
(21) 1-2014-00092 (51) 7 F24J 2/06 

(22) 10.01.2014 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.01.2014 
(75) Nguyễn Thiện Phúc  (VN) 

Nhà 32 khu BT1 Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
(54) Thiết bị đun nước nhanh bằng năng lượng mặt trời 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đun nước nhanh bằng năng lượng mặt trời bao gồm: chảo 
có lòng chảo là gương parabol lõm (7) được bố trí bên trong phần khung dưới (6), phần 
khung dưới (6) được lắp với phần khung trên (10) được bố trí phía ngoài chảo có lòng 
chảo là gương parabol lõm (7) để đỡ thùng nước (11) nằm tại vị trí tiêu cự F, nắp của 
thùng nước (11) có lắp một thấu kính hội tụ (12) tại vị trí trùng hoặc gần với tiêu cự F, 
nhờ đó tập trung được năng lượng mặt trời làm cho nước nhanh sôi hơn. Thiết bị theo 
sáng chế có thể được điều khiển bằng tay hoặc được lập trình điều khiển tự động để 
đóng mở khoá các van của ống đầu vào (13) và ống đầu ra (14), và thay đổi các góc 

phương  và góc tầm  đảm bảo cho quá trình đun nước sôi hoặc chưng cất lấy nước 

sinh hoạt được thực hiện một cách liên tục suốt thời gian có nắng.  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
27 

(11) 42748 
(21) 1-2014-00093 (51) 7 E04H 12/00 

(22) 10.01.2014 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.01.2014 
(71) Công ty cổ phần đầu tư xây dựng khí tượng thủy văn  (VN) 

324 đường Độc Lập, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Hoàng (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tháp cảnh báo thiên tai ven biển 

  (57)    Sáng chế đề xuất tháp cảnh báo thiên tai (T) có kết cấu bao gồm: tháp bắn pháo hiệu 
cảnh báo thiên tai (TB) bao gồm chân tháp bắn (CT) gồm nhiều môđun chân (MCT) và 
sàn tháp bắn (ST) gắn cố định với chân tháp (CT) gắn cố định với móng cột tháp (M). 
Cột tháp (TT) gồm nhiều môđun cột (MTT) môđun cột phía đỉnh cột tháp (TT) có lắp 
các thiết bị cảnh báo thiên tai (CB) và/hoặc thiết bị quan trắc (QT) khí tượng thuỷ văn, 
cột tháp (TT) đi xuyên qua sàn tháp bắn (ST) và được nằm hoàn toàn bên trong chân 
tháp (CT) của tháp bắn (TB), phần đáy cột tháp (TT) cũng được gắn cố định với móng 
(M).  
Với kết cấu nêu trên, khi được lắp đặt ở ven biển, tháp (T) có thể cảnh báo các trạng thái 
thời tiết, sóng biển, thuỷ văn để giúp ngư dân tránh được các thảm hoạ có thể xảy ra và 
an toàn khi ra khơi.  
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(11) 42749 
(21) 1-2014-00096 (51) 7 C04B  37/00 

(22) 10.01.2014 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.01.2014 
(71) Viện Kỹ thuật nhiệt đới và Bảo vệ môi trường   (VN) 

57A Trương Quốc Dung, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Đình Hiến (VN), Bùi Trọng Tài (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Hỗn hợp bột nhão thiêu kết, quy trình thiêu kết hỗn hợp bột 

nhão và quy trình chế tạo lớp hợp kim trung gian liên kết 
giữa hợp kim và sứ   

  (57)      Sáng chế đề cập đến hỗn hợp bột nhão để thiêu kết tạo thành lớp hợp kim trung gian gắn 
kết kim loại với bề mặt sứ một cách bền vững và chắc chắn. Hỗn hợp này chứa các 
thành phần dưới đây tính theo % khối lượng:  
- oxit bạc  70 - 75  
- chất trợ dung  3 - 5  
- chất kết dính  20 - 25.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình thiêu kết hỗn hợp bột nhão và quy trình chế 
tạo lớp hợp kim trung gian liên kết giữa hợp kim và sứ.  
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(11) 42750 
(21) 1-2014-00119 (51) 7 A23P 1/00 

(22) 14.01.2014 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.01.2014 
(75) Đoàn Trần Đức Hải  (VN) 

Số 35 nhà 19 tập thể đại học kinh tế quốc dân, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(54) Khuôn làm bún 
  (57)     Sáng chế đề cập đến khuôn làm bún bao gồm phần trụ rỗng (1), trong đó phần trụ rỗng 

này có rãnh chạy vòng quanh thân phần trụ rỗng, thanh vít tịnh tiến (2) mà ở đầu trên 
của nó được gắn với tay cầm dùng để vặn, trên thân thanh vít này còn có phần vít được 
gắn với thanh liên kết nối với phần trụ rỗng và ở đầu dưới của thanh vít này có gắn mặt 
tròn nhỏ để tán đều lực, mặt ép (3) có dạng hình tròn ở giữa có khoét lỗ định tâm, hai 
mặt tạo hình sợi bún (4) có dạng hình tròn ở trên có khoét lỗ để tạo kích thước cho sợi 
bún và giá đỡ (5) được gắn vào phần trụ rỗng thông qua rãnh dập trên thân phần trụ 
rỗng.  
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(11) 42751 
(21) 1-2014-00150 (51) 7 B05B  1/00 

(22) 15.01.2014 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.01.2014 
(75) Nguyễn Văn Tuấn  (VN) 

Tổ 6, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 
(74) Công ty TNHH MASTERBRAND (MASTERBRAND) 
(54) Máy phun thuốc trừ sâu 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy phun thuốc trừ sâu, với mục đích giúp người dân thuận tiện 
trong việc phun thuốc trừ sâu, hoặc tưới sương mà không cần dùng sức bơm áp lực như 
bình phun thủ công bình thường, đồng thời dùng được ở những nơi không có điện lưới 
và tiết kiệm điện năng. Máy phun thuốc trừ sâu theo sáng chế bao gồm thân máy bơm 
(1), tấm pin năng lượng mặt trời (2), bình ắc quy (3), máy bơm (4), ống hút nước vào và 
ra (5), cần bơm (6).  
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(11) 42752 
(21) 1-2014-00155 (51) 7 E05B 21/00 

(22) 16.01.2014 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.01.2014 
(75) Đào Huân  (VN) 

Lô D1, phòng số 1, cư xá 30/4, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Máy ép cọc bằng thuỷ lực đa chức năng 

  (57)      Sáng chế đề cập đến máy ép cọc bằng thủy lực đa chức năng (1) bao gồm: Bệ ép cọc (2) 
lắp trên vòng tựa quay (3) của xe bánh xích (5) để di chuyển máy ép cọc đến các nơi 
làm việc, khung ép cọc (18) gồm hai chân khung cấu tạo bằng các đoạn ống (18a), (18b), 
(18c) lồng vào nhau, bên trong các đoạn ống của mỗi chân khung lắp các xi lanh - pít 
tông thủy lực (25) để tạo ra các lực ép cọc, trên đầu khung ép cọc (18) lắp trục (37) để 
lắp pa lăng nâng cọc (40) và ống ép cọc (43) gồm các đoạn ống (43a), (43b), (43c) lồng 
vào nhau, bên trong các đoạn ống này lắp các xi lanh - pít tông thủy lực (48) để tạo ra 
lực ép cọc, phía sau khung ép cọc (18) có lắp cặp xi lanh - pít tông thủy lực (33) để đẩy 
khung ép cọc (18) nghiêng về phía trước để lấy cọc (72) hoặc thu vào để kéo khung ép 
cọc (18) về vị trí đứng thẳng để đưa cọc vào vị trí ép cọc ở mặt đất, sau đó các xi lanh - 
pít tông (25) và (48) được kích hoạt để ép cọc (72) cắm sâu vào trong đất.  
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(11) 42753 
(21) 1-2014-00203 (51) 7 G08B 21/00 

(22) 20.01.2014 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.01.2014 
(75) Nguyễn Trung Sơn  (VN) 

Chi nhánh lưới điện cao thế 110 kV Nghệ An, số 37 đường Nguyễn Du, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An 

(54) Thiết bị cảnh báo điện trung, cao áp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cảnh báo điện trung, cao áp gồm có: phần vỏ bằng chất 

nhựa dẻo để có đặc tính chống vỡ, chịu được va đập mạnh, vỏ được liên kết chặt với 
nhau bằng chấu hãm, bên trong có hai khoang riêng biệt, một khoang chứa bo mạch, 
một khoang chứa pin, khoang chứa pin có nắp dễ dàng tháo lắp; mặt trước của thiết bị 
bố trí một loa micro tạo ra âm thanh dễ dàng nhận biết; đèn led bố trí để chỉ thị sáng là 
loại sáng chói đỏ để dễ phát hiện trong mọi điều kiện thời tiết; mặt cong của cạnh trái 
bố trí ăng ten dò điện trường và cặp phím thử dùng để chứng minh thiết bị hoạt động tốt 
trước khi sử dụng bằng cách chạm tay vào. Điện từ trường biến thiên qua tổ hợp bán dẫn 
(IC) hiệu ứng trường tạo thành tín hiệu âm thanh và ánh sáng cảnh báo cho người lao 
động khi tới gần khu vực điện trung, cao áp. 
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(11) 42754 
(21) 1-2014-00264 (51) 7 A01G  33/00 

(22) 22.01.2014 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.01.2014 
(71) Viện Nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ Nha Trang  (VN) 

02A Hùng Vương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
(72) Lê Như Hậu (VN), Vũ Thị Mơ (VN), Võ Thành Trung (VN), Trần Văn Huynh (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Quy trình nhân giống rong mơ 

  (57)     Sáng chế đề xuất qui trình nhân giống rong Mơ (Sargassum polycystum, S. serratum,     
S. mcclurei, S. duplicatum, hoặc S. Olygocystum) bao gồm:  

i.  Chọn cây rong bố mẹ sao cho số lượng cây rong mang thỏi sinh sản cái gần bằng 
số cây rong mang thỏi sinh sản đực;  

ii.  Rửa và lưu giữ cây rong bố mẹ trong môi trường nước biển có nhiệt độ khoảng từ 

28 đến 30oC, độ mặn từ 30 đến 35‰ trong 24 giờ;  
iii.  Thúc đẩy quá trình phóng trứng và giao tử đực để tạo thành hợp tử;  
iv.  Thu hợp tử;  
v.  Cấy phôi lên giá thể;  
vi.  Treo giá thể chìm trong môi trường nuôi cấy;  
vii. Tiến hành nuôi dưỡng hợp tử thành cây rong con đạt chiều dài trung bình toàn 

thân khoảng 2 mm.  
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(11) 42755 
(21) 1-2014-00265 (51) 7 A63H  33/22 

(22) 22.01.2014 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.01.2014 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 Đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Đồ chơi tập vẽ và tô màu 

  (57)     Để giúp trẻ em phát triển nhận thức về hình vẽ, bố cục và màu sắc, sáng chế đề xuất đồ 
chơi tập vẽ và tô màu có dạng tấm phẳng trên đó có cắt lõm các hình dạng nhất định, 
trong đó các hình dạng là các phần của một hình vẽ. Một phương án cụ thể của đồ chơi 
tập vẽ và tô màu theo sáng chế bao gồm dạng tấm phẳng hình chữ nhật, trên đó có cắt 
lõm các hình dạng của một cây táo, cụ thể là có thân cây (11), tán cây (13), hoa (12), 
quả (14) và đám cỏ (15) dưới gốc cây.  
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(11) 42756 
(21) 1-2014-00271 (51) 7 F16L 1/12, 23/00, B63B 35/03, 38/00

(22) 23.01.2014 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.01.2014 
(71) Xí nghiệp xây lắp, khảo sát và sửa chữa các công trình khai 

thác dầu khí - liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro  (VN) 
Số 67 đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu 

(72) Đỗ Văn Phúc (VN), Đỗ Văn Hùng (VN), Trần Phúc Quỳnh  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp nối thay thế ống dẫn dầu của kho nổi chứa dầu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp nối thay thế ống dẫn dầu của kho nổi chứa dầu bao 
gồm các bước: đưa tàu dịch vụ đa năng vào vị trí kho nổi chứa dầu; lắp đặt hệ thống 
ròng rọc, tời, pa lăng trên cụm xích neo của kho nổi chứa dầu và chuẩn bị dây, tời; tháo 
hai mặt bích và đưa tàu dịch vụ đa năng tiến sát vào vị trí thay thế dưới cụm xích neo; sử 
dụng tời kéo hai ống mềm về phía cụm neo xích, thả ống mềm từ cụm xích neo xuống 
mặt boong tàu dịch vụ đa năng; sử dụng tời của tàu dịch vụ đa năng kéo hai ống mềm 
lên boong tàu; tháo đoạn ống mềm bị hỏng và lắp ráp đoạn ống mềm mới; đưa tàu dịch 
vụ đa năng tiến sát vào vị trí thay thế dưới cụm xích neo của kho nổi, thả cáp tời từ kho 
nổi chứa dầu xuống sàn tàu dịch vụ đa năng và kết nối với ống mềm và từ từ kéo ống 
mềm lên cụm neo xích bằng tời, dùng pa lăng xích kéo hai đầu nối của ống mềm vào 
hai đầu ống dẫn dầu của kho nổi tại cụm xích neo; kết nổi với mặt bích của hệ thống 
ống mềm trên kho nổi chứa dầu bằng đai ốc; thử áp lực và mở van ngầm của đường ống 
dẫn dầu và đưa tàu dầu vào khai thác; và thu hồi cáp tời trên tàu dịch vụ đa năng và kho 
nổi chứa dầu.  
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(11) 42757 
(21) 1-2014-00272 (51) 7 B60P  7/00 

(22) 23.01.2014 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.01.2014 
(75) 1. CHEN, CHI HUA  (TW) 

17F., No. 853, Nanping Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan 
2. CHEN, PEI YING  (TW) 
8F., No. 21, Longwen St., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan 
3. CHEN, TING HAO  (TW) 
17F., No. 853, Nanping Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kết cấu cố định cuộn thép được liên kết nhờ các đai buộc 

bằng thép trong khoang chứa của tàu thủy 
  (57)      Sáng chế đề cập đến kết cấu cố định cuộn thép được liên kết nhờ các đai bằng thép 

trong khoang chứa của tàu thủy bao gồm các cuộn thép thứ nhất được nối nối tiếp và ít 
nhất hai cụm cuộn thép được gắn chặt vào các cuộn thép thứ nhất. Từng cụm cuộn thép 
bao gồm ít nhất hai nhóm cuộn thép theo hàng, từng nhóm này có các cuộn thép được 
xếp chồng lên nhau. Các nhóm cuộn thép theo hàng được bố trí theo cách liền kề để tạo 
ra các nhóm cuộn thép theo cột được liên kết và gắn chặt vào nhau nhờ ít nhất hai đai 
buộc bằng thép thứ ba. Nhờ đó, các cụm cuộn thép và các cuộn thứ nhất có thể được gắn 
chặt vào nhau nhằm hạ thấp trọng tâm chung và ngăn không cho các cuộn thép bị đổ và 
phân tán do trạng thái lắc của tàu dẫn đến nguy hiểm trong khi vận hành tàu thủy.  
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(11) 42758 
(21) 1-2014-00297 (51) 7 B32B  3/00,  27/40, B29C  65/02 

(22) 24.01.2014 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.01.2014 
(71) JAH YIH ENTERPRISE CO., LTD.  (TW) 

No. 396, Chung Shan rd., Qingshui dist., Taichung city, Taiwan 
(72) Chi-Shih LEE (TW) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Mẫu dán trang trí có lớp phủ polyme dẻo và phương pháp sản 

xuất mẫu dán này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến mẫu dán trang trí có lớp phủ polyme dẻo (10) bao gồm lớp phủ 

polyme dẻo thứ nhất và thứ hai (20, 50), chi tiết trang trí thứ nhất (30) được làm từ vải 
và gồm nhiều sợi vải (31), mỗi sợi kéo dài theo những hướng khác nhau, và một tấm 
giấy lột (60) với mặt trên được phủ một lớp keo (61). Lớp phủ polyme dẻo thứ nhất, chi 
tiết trang trí thứ hai, lớp phủ polyme dẻo thứ hai, và tấm giấy bóc được gắn thành một 
chồng. Chi tiết trang trí thứ nhất được kẹp giữa lớp phủ polyme thứ nhất và thứ hai. Lớp 
keo nằm giữa lớp phủ polyme dẻo thứ hai và mặt trên của tấm giấy bóc. Mẫu dán trang 
trí có lớp phủ polyme dẻo bao gồm lớp phủ polyme dẻo thứ nhất, chi tiết trang trí thứ 
nhất, và lớp phủ polyme dẻo thứ hai được gắn chặt với nhau, và gồm một tấm giấy bóc 
có thể được lột khỏi lớp keo. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất mẫu dán 
trang trí này.  
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(11) 42759 
(21) 1-2014-00305 (51) 7 C21C  7/064 

(22) 24.01.2014 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.01.2014 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) UCHIDA, Yuichi (JP), SASAKI, Naotaka (JP), MIKI, Yuji (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp khử phospho cho kim loại nóng chảy 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp khử phospho cho kim loại nóng chảy bao gồm các bước: 
bổ sung chất tinh luyện chủ yếu chứa nguồn CaO vào kim loại nóng chảy trong thùng 
dạng lò thổi; và thổi khí oxy từ vòi thổi ở đỉnh lò vào bề mặt kim loại nóng chảy, trong 
đó kim loại nóng chảy được xử lý khử phospho ở điều kiện mà áp lực động trên bề mặt 
kim loại nóng chảy gây ra do oxy được xác định nằm trong khoảng từ 0,5 đến 3,0 kPa ít 
nhất với tỷ lệ thổi nằm trong khoảng từ 30 đến 80%, và kim loại nóng chảy được khử 
phospho sao cho xỉ sau khi được xử lý có T.Fe nằm trong khoảng từ 10% đến 30% khối 
lượng.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
39 

(11) 42760 
(21) 1-2014-01121 (51) 7 H02K  33/00 

(22) 07.04.2014 (43) 27.07.2015 
(30) 10-2013-0166897 30.12.2013  KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.04.2014 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

Maeyoung-Ro 150 (Maetan-Dong), Youngtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Republic 
of Korea, zipcode: 443-743 

(72) PARK, Chan Woo (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Mạch kích thích cơ cấu dẫn động áp điện, mạch sinh tín hiệu 

kích thích và thiết bị và phương pháp kích thích cơ cấu dẫn 
động áp điện bằng cách sử dụng các mạch này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị kích thích cơ cấu dẫn động áp điện bao gồm: khối điều 
khiển nhận thông tin về dạng sóng đầu ra để cấp ra các trị số để sinh ra dạng sóng đầu 
ra; bộ sinh nhịp đồng hồ lấy mẫu sử dụng dạng sóng đầu ra để sinh ra nhịp đồng hồ lấy 
mẫu biến đổi số; và bộ chuyển đổi số-tương tự cấp ra các trị số tương tự tương ứng với 
trị số dựa trên nhịp đồng hồ lấy mẫu biến đổi.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
40 

(11) 42761 
(21) 1-2014-01157 (51) 7 H05B  33/08 

(22) 02.11.2012 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/SG2012/000415     02.11.2012 (87) WO2013/066270   10.05.2013 
(30) 201108173-4       04.11.2011 SG 

201202701-7       13.04.2012 SG 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.05.2014 
(71) OPULENT ELECTRONICS INTERNATIONAL PTE LTD  (SG) 

22 Sin Mig Lane, #05-79 Midview City, Singapore 573969, Singapore 
(72) WEE, Kai Fook, Francis (SG), TAN, Chye Boon (MY), TAN, Hai Boon (MY), 

STONA, Andrea (IT), CHAN, Soon Thiam (MY) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống và thiết bị để điều khiển nhiều bộ phận LED được cấp 

công suất cao 
  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống để điều khiển nhiều bộ phận LED được cấp năng lượng 

cao, hệ thống bao gồm bộ phận điều khiển đơn tạo ra dòng điện một chiều không đổi, 
không có gợn sóng cho nhiều bộ phận đèn LED được cấp công suất cao, trong đó, bộ 
phận điều khiển đơn bao gồm bộ điều khiển dạng số có thể lập trình được để điều chỉnh 
dòng điện một chiều không đổi, không có gợn sóng tại mọi khoảng gián đoạn thời gian 
định trước dựa trên việc phát hiện và việc tính toán của thời gian cần để năng lượng cần  
được xả vào bộ phận đèn LED để điều chỉnh dòng điện một chiều không đổi, không có 
gợn sóng. Hệ thống ở trên tạo ra một bộ phận điều khiển cho nhiều bộ phận đèn LED 
sao cho nó làm giảm hoặc loại bỏ sự cần thiết phải có mỗi bộ phận điều khiển được gắn 
vào mỗi bộ phận đèn LED.  
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(11) 42762 
(21) 1-2014-01329 (51) 7 C07C 2/58, B01J 27/14, C07C 9/14, 

9/22 
(22) 20.06.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2013/046702     20.06.2013 (87) WO2014/004232      03.01.2014 
(30) 61/664,385       26.06.2012 US 

61/664,405       26.06.2012 US 
61/664,430       26.06.2012 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.04.2014 
(71) UOP LLC  (US) 

25 East Algonquin Road, P.O. Box 5017, Des Plaines, Illinois 60017-5017, United 
States of America 

(72) Susie C. MARTINS (US), Douglas A. NAFIS (US), Alakananda BHATTACHARYYA 
(US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình alkyl hóa sử dụng các chất lỏng ion gốc phosphoni 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình tạo ra sản phẩm alkylat. Quy trình này bao gồm bước trộn 
dòng isoparafin với dòng olefin trong thiết bị phản ứng alkyl hoá chứa chất xúc tác để 
thực hiện phản ứng alkyl hoá. Chất xúc tác là chất lỏng ion, cụ thể là chất lỏng trên cơ 
sở gốc phosphoni bậc bốn, và phản ứng alkyl hoá được thực hiện ở nhiệt độ bằng hoặc 
gần bằng nhiệt độ môi trường xung quanh.  
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(11) 42763 
(21) 1-2014-01550 (51) 7 B32B  15/082, B21D  22/20, B32B  

15/095, C23C  26/00, C09D  123/06,  
133/00,  175/04,  191/06, C10M  
107/04,  109/00,  145/14,  149/14,  
169/04, C10N  20/00,  20/04,  20/06,  
30/00,  30/06,  40/24,  50/02 

(22) 27.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2013/076351       27.09.2013 (87) WO2014/061427    24.04.2014 
(30) 2012-228452       15.10.2012 JP 
(71) UACJ CORPORATION  (JP) 

1-7-2, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 1000004 Japan 
(72) Keiichiro HATSUNO (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Tấm hợp kim nhôm được phủ trước và quy trình sản xuất sản 

phẩm dập tạo hình 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm hợp kim nhôm được phủ trước (1) được sử dụng để dập tạo 

hình với dầu bôi trơn được cấp bao gồm tấm nhôm (2) và lớp bôi trơn (3) được phủ trên 
ít nhất một mặt của tấm nhôm (2), và quy trình sản xuất sản phẩm dập tạo hình sử dụng 
tấm này. Lớp bôi trơn (3) được phủ trực tiếp trên tấm nhôm (2) mà không cần lớp 
chuyển hóa hóa học được tạo giữa chúng. Lớp bôi trơn (3) bao gồm nhựa acrylic đặc 
biệt, nhựa uretan đặc biệt và sáp đặc biệt theo tỷ lệ pha trộn riêng. Lớp bôi trơn (3) có 
thể tách khỏi tấm nhôm (2) khi tiếp xúc với dung dịch nước kiềm có độ pH bằng 8 hoặc 
cao hơn.  
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(11) 42764 
(21) 1-2014-01883 (51) 7 E21B  43/295,  43/243,  43/25 

(22) 28.09.2012 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/AU2012/001185    28.09.2012 (87) WO2013/090975    27.06.2013 
(30) 2011905369       21.12.2011 AU 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.06.2015 
(71) LINC ENERGY LTD.  (AU) 

GPO Box 1315 Brisbane, Queensland 4001, AustraIia 
(72) PERKINS, Greg Martin Parry (AU), BURGER, Casper Jan Hendrik (ZA), 

CHANDRA, Aman Prukash (AU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp hóa khí than ngầm trong lòng đất, cụm ống lót 

giếng UCG và ống lót giếng dùng trong việc xây dựng cụm 
ống lót giếng UCG 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ống lót giếng dùng trong việc xây dựng cụm ống lót giếng khí hóa 
than ngầm trong lòng đất (Underground Coal Gasification UCG), ống này bao gồm ống 
vận chuyển khí sản phẩm UCG có các đầu hở đối nhau để nối với các ống lót giếng 
tương tự và các lỗ được đặt ở giữa các đầu hở đối nhau, trong đó các lỗ được nhóm lại 
với nhau trong một hoặc nhiều khu vực dọc theo chiều dài của ống vận chuyển khí sản 
phẩm UCG và nằm xen kẽ với các đoạn ống không được đục lỗ. Đồng thời sáng chế 
cũng đề cập đến cụm ống lót giếng UCG và phương pháp khí hóa than ngầm trong lòng 
đất sử dụng cụm ống lót giếng UCG.  
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(11) 42765 
(21) 1-2014-01901 (51) 7 H04N 5/00 

(22) 11.06.2014 (43) 27.07.2015 
(30) 103201449 23.01.2014 TW 
(71) LANTEK ELECTRONICS INC.  (TW) 

1F., No. 9, Lane 369, Sec. 3, Datong Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan 
(72) LU, Shan-Jui (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ chia có chức năng chặn đa phương tiện trên cáp đồng trục 

(MoCA) 
  (57)      Sáng chế đề cập đến bộ chia có chức năng chặn MoCA, bao gồm: bộ lọc thông thấp, 

một đầu của nó được nối với đầu vào của bộ chia để nhập tín hiệu RF và thực hiện thao 
tác lọc thông thấp cho tín hiệu RF; bộ chia pha thứ nhất, đầu vào của nó được nối với 
đầu ra của bộ lọc thông thấp để kích hoạt tín hiệu RF tới giá trị thứ nhất để được đưa ra; 
và ít nhất một bộ chia pha thứ hai, đầu vào của nó được nối với đầu ra của bộ chia pha 
thứ nhất để kích hoạt tín hiệu RF thành giá trị thứ hai để được đưa ra ít nhất tới bộ nối 
với người sử dụng.  
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(11) 42766 
(21) 1-2014-01902 (51) 7 H04N 5/00 

(22) 11.06.2014 (43) 27.07.2015 
(30) 103200874 15.01.2014  TW 
(71) LANTEK ELECTRONICS INC.  (TW) 

1F., No. 9, Lane 369, Sec. 3, Datong Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan 
(72) LU, Shan-Jui (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị đa đầu nối có chức năng ngắt đa phương tiện trên cáp 

đồng trục (MoCA) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đa đầu nối có chức năng ngắt MoCA, bao gồm: bộ lọc 

thông thấp sử dụng để nhập tín hiệu RF; bộ ghép nối định hướng sử dụng để đưa ra tín 
hiệu RF; bộ chia pha thứ nhất, đầu vào của nó được nối với đầu ra thứ hai bộ ghép nối 
định hướng để kích hoạt tín hiệu RF tới giá trị thứ nhất để được đưa ra; và ít nhất một bộ 
chia pha thứ hai, đầu vào của nó được nối với đầu ra của bộ chia pha thứ nhất để kích 
hoạt tín hiệu RF thành giá trị thứ hai để được đưa ra ít nhất tới đầu người sử dụng.  
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(11) 42767 
(21) 1-2014-01931 (51) 7 H02K  33/00 

(22) 12.06.2014 (43) 27.07.2015 
(30) 10-2013-0167537 30.12.2013  KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.06.2014 
(71) 1. SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

Maeyoung-Ro 150 (Maetan-Dong), Youngtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Republic 
of Korea 
2. IUCF-HYU(INDUSTRY-UNIVERSITY COOPERATION FOUNDATION 
HANYANG UNIVERSITY)  (KR) 
Hanyang University, 222 Wangsimni-ro, Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea 

(72) OH, Hwa Young (KR), JEONG, Seung Hyeon  (KR), JANG, Gun Hee  (KR), NAM, 
Ja Hyun  (KR), YEON, Tae Heum (KR), KIM, Young Jin (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị tạo rung 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị tạo rung bao gồm: hộp vỏ có không gian bên trong; tấm rung 
được lắp cố định trong hộp vỏ và có hình dạng đĩa; chi tiết áp điện được cố định vào tấm 
rung và có hình dạng đĩa rỗng; và chi tiết rung rung cùng với tấm rung khi chi tiết áp 
điện bị biến dạng.  
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(11) 42768 
(21) 1-2014-02140 (51) 7 H04N 7/173 

(22) 30.06.2014 (43) 27.07.2015 
(30) 103201451 23.01.2014  TW 
(71) LANTEK ELECTRONICS INC.  (TW) 

1F., No. 9, Lane 369, Sec. 3, Datong Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan 
(72) LU, Shan-Jui (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ chia điện thoại VoIP có chức năng chặn MoCA 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ chia điện thoại giao thức Internet VoIP (Voice over Internet 
Protocol) có chức năng chặn tín hiệu đa phương tiện truyền trên cáp đồng trục MoCA 
(Multimedia over Coaxial Alliance), thiết bị bao gồm: bộ phận lọc thông thấp được sử 
dụng để đưa vào tín hiệu RF; bộ phận chia cấp một, đầu ra thứ nhất của bộ chia này 
được nối với đầu ra của tổng đài nhánh để làm suy yếu tín hiệu RF đến trị số thứ nhất để 
được đưa ra; bộ phận chia cấp hai, đầu vào của bộ chia này được nối với đầu ra thứ hai 
của bộ phận chia cấp một để làm suy yếu tín hiệu RF đến trị số thứ hai để được đưa ra; 
và ít nhất bộ phận chia thứ ba, đầu vào của bộ chia này được nối với đầu ra của bộ chia 
cấp hai để làm suy yếu tín hiệu RF đến trị số thứ ba để đưa ra đến ít nhất bộ nối phía 
người dùng.  
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(11) 42769 
(21) 1-2014-02167 (51) 7 C08L  7/00, B29C  35/02 

(22) 02.07.2014 (43) 27.07.2015 
(30) 201310726658.6  26.12.2013  CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.07.2014 
(75) CHIANG, WEN-HUNG  (TW) 

7F., No. 162, Sec. 2, Zhishan Rd., Shilin Dist., Taipei City 111, Taiwan 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp tạo ra sản phẩm làm bằng cao su 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra sản phẩm cao su tự động có vật liệu cao su thô 
được nạp định lượng vào thiết bị phun cao su tương ứng với số lượng sản phẩm cao su 
tạo ra theo yêu cầu để đạt được các mục đích như kiểm soát việc nạp tự động, định 
lượng chính xác, giảm vật liệu thừa và tiết kiệm vật liệu thô; thiết bị phun cao su làm 
cho vật liệu cao su thô được phun vào khuôn ở nhiệt độ phun thấp hơn so với nhiệt độ 
liên kết ngang của vật liệu cao su thô để ngăn chặn sự xuất hiện liên kết ngang để đảm 
bảo cho hoạt động phun; gia nhiệt và tạo áp suất khuôn sản phẩm để làm cho vật liệu 
cao su thô tạo ra được liên kết ngang trong quá trình lưu hóa; bằng cách sử dụng nhiệt 
điện, có thể đạt được việc gia nhiệt bên ngoài và/hoặc bên trong của khuôn sản phẩm để 
làm cho nhiệt độ môi trường đạt được liên kết ngang trong quá trình lưu hóa vật liệu cao 
su thô; tiến hành tháo khuôn và mài nhẵn để thu được sản phẩm cao su.  
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(11) 42770 
(21) 1-2014-02283 (51) 7 C12P  5/02, C12N  1/12,  1/20 

(22) 17.12.2012 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2012/070161     17.12.2012 (87) WO2013/090915    20.06.2013 
(30) 61/576,788       16.12.2011 US 

61/606,035       02.03.2012 US 
(71) BRASKEM S.A.  (BR) 

Rue Eteno 1561, Complexo PetroquÝmico de Camacari, 42810-000, Camacari, BA 
Brazil 

(72) GARCEZ LOPES, Mateus Schreiner (BR), SLOVIC, Avram Michael (US), GOUVEA, 
Iuri Estrada (BR), PEREZ, Johana Rincones (BR), PARIZZI, Lucas Pedersen (BR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Vi sinh vật chứa polynucleotit mã hóa enzym trong con 

đường xúc tác cho việc chuyển hóa nguồn cacbon có thể lên 
men được và phương pháp sản xuất butadien bằng cách sử 
dụng vi sinh vật này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các vi sinh vật chứa một hoặc nhiều polynucleotit mã hoá cho 
enzym trong một hoặc nhiều con đường xúc tác cho việc chuyển hóa nguồn cacbon có 
thể lên men được thành butadien. Sáng chế còn đề cập đến các phương pháp sử dụng các 
vi sinh vật này trong các quy trình công nghiệp bao gồm, để sử dụng trong sản xuất 
butadien và sản phẩm thu được từ đó.  
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(11) 42771 
(21) 1-2014-02402 (51) 7 B65D  33/16,  63/10,  81/34 

(22) 30.11.2012 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/EP2012/074178     30.11.2012 (87) WO2013/092175    27.06.2013 
(30) 11194703.2       20.12.2011 EP 
(71) NESTEC S. A.  (CH) 

Avenue NestlÐ 55, CH-1800 Vevey, Switzerland 
(72) SHIMADA-KREFT, Hiroko (DE), SOH, Hock Seng Gordon (SG), CELIK, Cagdas 

(DE) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Bộ dụng cụ, cơ cấu đóng xả áp và phương pháp chế biến thực 

phẩm 
  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ dụng cụ bao gồm túi nấu để lưu giữ thực phẩm cần được nấu 

trong lò vi sóng, túi nấu này có một lỗ túi nấu, và cơ cấu đóng xả áp, được cấu tạo để 
thu hẹp lỗ túi nấu khi gắn cơ cấu đóng xả áp ở phần bên ngoài của túi nấu nhờ đó thu 
nhỏ lỗ túi nấu để thiết lập đường dẫn hơi và do đó áp suất khí trong túi nấu có thể được 
xả ra khỏi túi nấu trong quá trình nấu trong lò vi sóng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến cơ cấu đóng xả áp và phương pháp chế biến thực phẩm bằng cách sử dụng cơ cấu 
đóng xả áp.  
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(11) 42772 
(21) 1-2014-02414 (51) 7 B01D  53/02 

(22) 02.01.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/DK2013/000001     02.01.2013 (87) WO2013/104364    18.07.2013 
(30) PA 2011 00994        22.12.2011   DK 

PCT/DK2012/050506     21.12.2012   DK 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.06.2015 
(71) RE-N TECHNOLOGY APS  (DK) 

Aaholmvej 6, Osted, DK-4320 Lejre, Denmark 
(72) Bo WENNERGREN  (SE), Jens Tradsborg Christensen (DK) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp làm sạch khí xả 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp làm sạch khí xả bằng cách tách cacbon đioxit ra khỏi 
khí đó, phương pháp này gồm các bước: đưa dòng khí vào đệm nhựa trao đổi ion ướt; và 
giải hấp cacbon đioxit được hấp phụ từ nhựa bằng cách làm tăng nhiệt độ và/hoặc làm 
giảm áp suất trong đệm ướt này.  
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(11) 42773 
(21) 1-2014-02653 (51) 7 G06F  19/00, G06Q  40/00 

(22) 06.08.2014 (43) 27.07.2015 
(30) 201410030055.7 22.01.2014 CN 
(71) HANGZHOU NOAH'S ARK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 

Room 173, Building 2, No. 1, Jianqiao Road, Jianggan District, Hangzhou City, 
Zhejiang, China 

(72) Ying Yuanming (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị đầu cuối xử lý hàng gửi có tính cước phí và phương 

pháp xử lý hàng gửi có tính cuớc phí 
  (57)     Sáng chề đề cập đến thiết bị đầu cuối xử lý hàng gửi và phương pháp xử lý hàng gửi có 

tính cước phí trong lĩnh vực vận tải và giao nhận hàng hóa, thiết bị đầu cuối này bao 
gồm: hộp thu gom đầu cuối (1); máy chủ đầu cuối (2); và bộ vi xử lý đầu cuối (3), trong 
đó hộp thu gom đầu cuối (1) bao gồm các khoang lưu trữ hàng hóa (11) và bộ phận điều 
khiển khóa cửa (12), máy chủ đầu cuối (2) bao gồm bộ phận đầu vào (22), bộ phận đọc 
thông tin (23), bộ phận thu thập thông tin (24) và bộ phận thanh toán (26), và bộ vi xử lý 
đầu cuối (3) bao gồm bộ phận truyền thông (31) và bộ phận điều khiển (32), trong đó bộ 
phận điều khiển khóa cửa (12), bộ phận hiển thị (21), bộ phận đầu vào (22), bộ phận đọc 
thông tin (23), bộ phận thu thập thông tin (24) và bộ phận truyền thông (31) được kết 
nối với bộ phận điều khiển (32). Sáng chế khắc phục các hạn chế của việc chuyển phát 
nhanh truyền thống trong đó nhân viên phải mang hàng gửi trực tiếp, và xử lý với hiệu 
suất giao hàng cao.  
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(11) 42774 
(21) 1-2014-02673 (51) 7 B65D 25/34 

(22) 08.08.2014 (43) 27.07.2015 
(30) 102224412 25.12.2013  TW 
(71) HOMEWAY TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

No. 3, Lane 25, Taizi 4th Street, Rende District, Tainan City, Taiwan 
(72) Chin-Hsing HSIEH (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bình chứa có bộ phát hồng ngoại xa 

  (57)      Sáng chế đề cập đến bình chứa có bộ phát hồng ngoại xa bao gồm thân bình chứa (1) có 
vách bao quanh (11) và bộ phát hồng ngoại xa (2). Bộ phát hồng ngoại xa (2) này bao 
gồm lớp dính phát hồng ngoại xa (22) mà tiếp xúc trực tiếp vách bao quanh (11) của 
thân bình chứa (1) và vật liệu phát ra hồng ngoại xa thứ nhất (222). Bộ phát hồng ngoại 
xa (2) còn có lớp lót (21) được gắn với lớp dính phát hồng ngoại xa (22) đối diện thân 
bình chứa (1).  
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(11) 42775 
(21) 1-2014-02779 (51) 7 C22C 38/04 

(22) 19.08.2014 (43) 27.07.2015 
(30) 10-2013-0163747 26.12.2013  KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.08.2014 
(71) DOOSAN INFRACORE CO., LTD.  (KR) 

7-11, Hwasu-dong, Dong-gu, Incheon 401-020, Republic of Korea 
(72) LEE, Choung Rae  (KR), AN, Sang Min (KR), SHIM, Young Ji (KR), SONG, Seok 

Won (KR), SHIM, Dong Seob (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thép đúc dùng cho các bộ phận của gầu xúc của thiết bị thi 

công và các bộ phận của gầu xúc của thiết bị thi công làm từ 
thép này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thép đúc dùng cho các bộ phận của gầu xúc của thiết bị thi công và 
các bộ phận dùng cho gầu xúc của thiết bị thi công được sản xuất sử dụng thép này, 
trong đó thép đúc này chứa từ 0,27 đến 0,34% khối lượng cacbon (C), từ 1,2 đến 1,8% 
khối lượng crom (Cr), từ 0,8 đến 1,7% khối lượng silic (Si), từ 1,0 đến 1,4% khối lượng 
mangan (Mn), từ 0,2 đến 0,4% khối lượng molipđen (Mo), từ 0,2 đến 0,4% khối lượng 
niken (Ni), và phần còn lại là sắt và tạp chất.  
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(11) 42776 
(21) 1-2014-02999 (51) 7 F02M  59/26 

(22) 26.02.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2013/054886       26.02.2013 (87) WO2013/136964   19.09.2013 
(30) 2012-060254       16.03.2012   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.09.2014 
(71) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

16-5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8215, Japan 
(72) Yasuyuki KOMADA (JP), Koji EDO (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bơm phun nhiên liệu và động cơ điêzen sử dụng bơm phun nhiên 

liệu này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bơm phun nhiên liệu (1) bao gồm: vỏ bơm (2) trong đó cửa nhiên 

liệu vào (41) được bố trí ở mặt bên của vỏ bơm; ống lót pit tông (5) nằm bên trong vỏ 
bơm và di chuyển theo phương dọc trục bên trong vỏ bơm; đế van cấp (4) có phần trục 
(4a) nằm bên trong xi lanh (11) được bố trí ở bên trong ống lót pit tông sao cho ống lót 
pit tông kéo dài theo chiều dọc trục, và chặn khoảng hở nằm ở đầu trên của vỏ bơm; và 
pit tông (3) có thể di chuyển theo phương dọc trục bên trong xi lanh (11), trong đó thời 
điểm phun nhiên liệu được cài đặt bằng tổng thời điểm dẫn, được xác định bởi hình 
dạng của phần dẫn (51) được bố trí ở phần trên của pit tông, và thời điểm VIT (Thời 
điểm phun biến thiên - Variable Injection Timing), được xác định bởi mức độ chuyển 
động của ống lót pit tông. Đồng thời sáng chế cũng đề cập đến động cơ điêzen có lắp 
bơm phun nhiên liệu nói trên.  
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(11) 42777 
(21) 1-2014-03090 (51) 7 C07B  45/04 

(22) 14.02.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2013/026113      14.02.2013 (87) WO2013/123169   22.08.2013 
(30) 61/600,070        17.02.2012 US 
(71) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

40 Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, United States of America 
(72) AFROZE, Roushan (US), BHARATHAN, Indu, T. (IN), CIAVARRI, Jeffrey, P. (US), 

FLEMING, Paul, E.  (US), GAULIN, Jeffrey, L. (US), GIRARD, Mario (CA), 
LANGSTON, Steven, P. (US), SOUCY, Francois, R.  (CA), WONG, Tzu-Tshin (MY), 
YE, Yingchun (CN) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất pyrazolopyrimidinyl để làm chất ức chế enzym hoạt 

hóa ubiquitin và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề xuất các đơn vị cấu trúc hóa học mà ức chế enzym hoạt hóa ubiquitin(UAE), 

mỗi đơn vị cấu trúc hóa học là hợp chất có công thức(I)  
 

 
 

hoặc muối dược dụng của hợp chất này, trong đó Y có công thức (II)  
 

 
 

và W, Z, XY, RY1, RY2 Và RY3 được xác định theo bản mô tả này; các dược phẩm chứa 
các đơn vị cấu trúc hóa học; và các phương pháp sử dụng các đơn vị cấu trúc hóa học. 
Các đơn vị cấu trúc hóa học này là hữu dụng để điều trị các rối loạn bệnh lý, đặc biệt là 
rối loạn tăng sinh tế bào, kể cá các bệnh ung thư.  
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(11) 42778 
(21) 1-2014-03221 (51) 7 A61K  9/08,  31/00,  47/18,  47/40,  

9/00, C07D  417/12 
(22) 28.02.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/EP2013/054114     28.02.2013 (87) WO2013/127970    06.09.2013 
(30) 10 2012 101 680.1       29.02.2012   DE 
(71) AICURIS GMBH & CO. KG  (DE) 

Friedrich-Ebert-Str. 475, 42117 Wuppertal, Germany 
(72) PAULUS, Kerstin (DE), SCHWAB, Wilfried (DE), GRUNDER, Dominique (CH), 

VAN HOOGEVEST, Peter (DE) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Dược phẩm chứa dẫn xuất dihydroquinazolin có hoạt tính 

kháng virut 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm, cụ thể là dược phẩm dùng qua đường tĩnh mạch, chứa 

axit {8-flo-2-[4-(3-metoxyphenyl)piperazin-1-yl]-3-[2-metoxy-5-(triflometyl)phenyl]-
3,4-dihydroquinazolin-4-yl} axetic kết hợp với ít nhất một trong số các tá dược 
xyclodextrin, lysin và arginin; phương pháp sản xuất dược phẩm này. Dược phẩm này 
dùng để điều trị và/hoặc phòng bệnh, cụ thể là để kháng virut, tốt hơn là kháng virut cự 
bào.  
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(11) 42779 
(21) 1-2014-03314 (51) 7 C07K  16/28,  16/30, G01N  33/53,  

33/574 
(22) 08.03.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2013/030055     08.03.2013 (87) WO2013/134743    12.09.2013 
(30) 61/685,089       08.03.2012 US 
(71) HALOZYME, INC.  (US) 

11388 Sorrento Valley Road, San Diego, CA 92121, United States of America 
(72) WEI, Ge (US), FROST, Gregory (US), HUANG, Lei (CN), SHEPARD, H. Michael 

(US), VAUGHN, Daniel Edward (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể kháng thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì (EGFR) 

được cải biến, thể tiếp hợp chứa kháng thể này, phương pháp 
tạo ra kháng thể này, kit và dược phẩm chứa kháng thể này  

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì (EGFR) được 
cải biến, thể tiếp hợp chứa kháng thể này và phương pháp tạo ra kháng thể này. Sáng 
chế cũng đề cập đến phân tử axit nucleic mã hóa kháng thể kháng EGFR được cải biến, 
kit và dược phẩm chứa kháng thể này. Các phương pháp điều trị bệnh và việc sử dụng 
kháng thể kháng EGFR được cải biến cũng được đề cập đến.  
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(11) 42780 
(21) 1-2014-03431 (51) 7 A43C  7/04,  7/08,  11/08 

(22) 29.04.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/KR2013/003698    29.04.2013 (87) WO2013/165146 A1     07.11.2013 
(30) 10-2012-0047696       04.05.2012 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.10.2014 
(75) PARK, MYOUNG HO  (KR) 

#44-30, Bhangoo2-dong Jung-gu Ulsan 681-804 Republic of Korea 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Dụng cụ buộc dây giầy 

  (57)      Sáng chế đề cập đến dụng cụ buộc dây giầy dùng để buộc hai dây của các loại giầy khác 
nhau như giầy thể thao, giầy đi bộ hoặc giầy quân sự. Cụ thể là khi sử dụng dụng cụ này 
cho phép buộc và cởi hai dây giầy nhanh hơn. Dụng cụ buộc dây giầy theo một phương 
án của sáng chế gồm có một lỗ (6) được thiết kế ở giữa tấm dưới (2) và một phần của lỗ 
được sử dụng như một trục bản lề để ghép linh động với tấm trên (1) có chốt ép ở giữa 
(5) để có thể buộc chặt các dây giầy lại. Dụng cụ buộc dây giầy theo sáng chế có các 
rãnh cố định dây giầy được thiết kế ở cả hai phía của tấm dưới, một lỗ được thiết kế ở 
giữa tấm dưới và một phần lỗ được dùng như trục bản lề để ghép linh động với tấm trên 
có chốt ép ở giữa và có thể giữ chặt dây giầy.  
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(11) 42781 
(21) 1-2014-03486 (51) 7 H04W  48/06 

(22) 24.04.2012 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/IB2012/052058       24.04.2012 (87) WO2013/160727    31.10.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.01.2015 
(71) SONY MOBILE COMMUNICATIONS AB  (SE) 

Nya Vattentornet, S-221 88 Lund, Sweden 
(72) Rickard LJUNG (SE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp chặn truy nhập mở rộng có điều khiển mạng cho 

các thiết bị người dùng đa dịch vụ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chặn truy nhập mở rộng. Phương pháp bao gồm bước 

xác định liệu lớp truy nhập mạng được kết hợp với thiết bị sử dụng dữ liệu có phải là lớp 
truy nhập hỗn hợp hay không. Lớp truy nhập hỗn hợp bao gồm giao thức truy nhập 
mạng chặn truy nhập không mở rộng (non-extenđe access barring - non-EAB) đối với ít 
nhất một dịch vụ và giao thức truy nhập mạng EAB đối với ít nhất một dịch vụ khác. 
Phương pháp này cũng bao gồm bước xác định liệu việc truy nhập EAB đã được cấp cho 
thiết bị sử dụng dữ liệu để truy nhập mạng hay chưa. Phương pháp này bao gồm bước 
chặn truy nhập mạng EAB đối với thiết bị sử dụng dữ liệu nếu truy cập EAB chưa được 
cấp cho thiết bị sử dụng dữ liệu để truy nhập mạng. Phương pháp này còn bao gồm bước 
cho phép truy nhập mạng đối với tất cả các dịch vụ cho thiết bị sử dụng dữ liệu nếu truy 
nhập EAB đã được cấp cho thiết bị sử dụng dữ liệu để truy nhập mạng.  
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(11) 42782 
(21) 1-2014-03497 (51) 7 B21F  37/00, B29D  30/48 

(22) 11.04.2012 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2012/059937      11.04.2012 (87) WO2013/153642 A     17.10.2013 
(71) 1. FUJI SEIKO CO., LTD.  (JP) 

60, Hirakata 13-chome, Fukuju-cho, Hashima-shi, Gifu-ken 501-6257 Japan 
2. FUJI SHOJI CO., LTD.  (JP) 
60, Hirakata 13-chome, Fukuju-cho, Hashima-shi, Gifu-ken 501-6257 Japan 

(72) Kihachiro NISHIDA (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị cuốn vòng tanh lốp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cuốn vòng tanh lốp, trong đó bộ cuốn dạng hình khuyên 
(23) được tạo ra dọc theo bề mặt theo chu vi ngoài của thân xoay (21) mà có thể quay 
quanh một trục. Bộ cuốn (23) có nhiều rãnh căn chỉnh (25) để căn chỉnh và cuốn đây 
(W) được tạo ra trong bộ cuốn dạng hình khuyên (23). Bộ cuốn (23) được bố trí bộ phận 
không được tạo rãnh (26) mà kéo ngang qua các rãnh định tuyến (25).  
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(11) 42783 
(21) 1-2014-03578 (51) 7 G06Q 10/00 

(22) 27.10.2014 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.10.2014 
(71) Công ty cổ phần Sông Ba  (VN) 

Số 230 Nguyễn Tri Phương, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 
(72) Phạm Phong (VN) 
(54) Phương pháp xây dựng biểu đồ dự báo lũ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xây dựng biều đồ dự báo lũ để xác định tổng lưu 
lượng nước đến hồ, lưu lượng đỉnh lũ và thời điểm xuất hiện đỉnh lũ, từ đó tính toán vận 
hành các cửa van xả tràn với lưu lượng và thời điểm, thời gian xả lũ hợp lý, khác biệt ở 
chỗ, thực hiện chia lưu vực hồ thành nhiều lưu vực con và đặt thiết bị đo mưa cho từng 
lưu vực con; khi vào đợt mưa lũ sẽ tiến hành đo mưa và gửi số liệu mưa 2 giờ/lần; sau 
mỗi lần đo sẽ cập nhật số liệu các điểm đo mưa vào chương trình lập sẵn, chương trình 
máy tính sẽ tính toán lượng mưa trong từng lưu vực con, tính tổng lượng mưa cho toàn 
lưu vực và xây dựng biểu đồ quan hệ Q ~ T cho mỗi lần đo. Trong đó, còn khác biệt ở 
chỗ, từ kết quả của nhiều chu kỳ đo mưa, sẽ xây dựng biểu đồ đường đặc tính lũ dự báo 
bằng phương pháp cộng biểu đồ, từ đó sẽ tính toán dự báo được tổng lượng nước đến hồ 
chứa, lưu lượng đỉnh lũ và thời gian đạt đỉnh. Từ các dữ liệu này sẽ giúp cho việc vận 
hành điều tiết xả lũ hợp lý với thời gian thông báo trước cho địa phương phía hạ du đến 
6 giờ, lưu lượng xả không đột ngột và kéo dài thời gian xả để đảm bảo giảm thiểu thiệt 
hại cho vùng hạ du, vừa đảm bảo tích đủ nước cho hồ chứa sau mùa lũ.  
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(11) 42784 
(21) 1-2014-03597 (51) 7 B32B  27/40,  27/18 

(22) 28.10.2014 (43) 27.07.2015 
(30) 10-2014-0002143 08.01.2014  KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.10.2014 
(71) BAIKSAN CO., LTD.   (KR) 

47, Gongdan Daero 27beon-gil, siheung-si, Gyeonggi-do, Korea (Sihwa industrial 
complex 1-201) 

(72) CHA YOON JONG (KR), SHON WON-SU (KR), LIM JUN-WAN (KR), HAN 
JUNG-WUK (KR), LEE SEUNG-JIN (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Sản phẩm dạng lớp có thể thay đổi màu theo ứng suất vật lý 

và phương pháp sản xuất sản phẩm này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến sản phẩm dạng lớp có thể thay đổi màu theo ứng suất vật lý và 

phương pháp sản xuất sản phẩm này. Sản phẩm dạng lớp có thể thay đổi màu theo sáng 
chế bao gồm lớp polyuretan ngoài cùng; lớp phủ nhúng polyuretan để tạo ra hiện tượng 
bay màu; lớp keo; và lớp nền, trong đó các lớp được tạo ra chồng lên nhau theo thứ tự 
lần lượt là lớp nền, lớp keo, lớp phủ nhúng polyuretan và lớp polyuretan ngoài cùng. 
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(11) 42785 
(21) 1-2014-03782 (51) 7 H04N  21/462,  21/647 

(22) 15.05.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2013/063483      15.05.2013 (87) WO2013/176006 A1      28.11.2013 
(30) 2012-117117       23.05.2012    JP 
(71) SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan 
(72) YAMAGISHI Yasuaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị xử lý thông tin và phương pháp xử lý thông tin 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý thông tin, phương pháp xử lý thông tin, và chương 
trình, cho phép việc xử lý được thực hiện bằng cách hấp thu sự khác nhau về giao thức 
khi dữ liệu được trao đổi bằng cách sử dụng các giao thức khác nhau. Bộ xử lý thứ nhất 
xử lý dữ liệu với thiết bị thứ nhất mà thực hiện nhận dạng nội dung; và bộ xử lý thứ hai 
xử lý dữ liệu với thiết bị thứ hai mà thực hiện tái tạo nội dung, và xử lý dữ liệu với bộ xử 
lý thứ nhất, được đề xuất. Việc nhận dạng nội dung được thực hiện dựa vào ACR 
(Automatic Content Recognition - Nhận dạng nội dung tự động), chẳng hạn, thiết bị thứ 
nhất là máy chủ ACR, và bộ xử lý thứ nhất có thể hoạt động như máy khách ACR mà 
truyền thông với mỗi trong số các máy chủ ACR để thực hiện ACR bằng cách sử dụng 
giao thức khác nhau. Sáng chế có thể áp dụng được với cổng chuyển đổi giao thức.  
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(11) 42786 
(21) 1-2014-03792 (51) 7 B01D  53/047 

(22) 13.06.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2013/045607    13.06.2013 (87) WO2013/188641   19.12.2013 
(30) 61/659,541      14.06.2012 US 

61/810,339      10.04.2013 US 
(71) EXXONMOBIL RESEARCH AND ENGINEERING COMPANY  (US) 

1545 Route 22 East, P.O. Box 900, Annandale, New Jersey, 08801-0900 USA 
(72) SUNDARAM, Narasimhan (US), GUPTA, Ramesh  (US), THOMANN, Hans (US), 

CARAM, Hugo S. (US), STARCHER, Loren K. (US), MITTRICKER, Franklin F. 
(US), WESTON, Simon Christopher (US), WEIGEL, Scott J. (US) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp để tạo năng lượng và phương pháp sản xuất N2 và 

CO2 từ dòng khí thải lò phản ứng 
  (57)     Sáng chế đề xuất các phương pháp và hệ thống tạo năng lượng nhờ sử dụng chu trình 

hỗn hợp trong khi giảm hoặc giảm thiểu phát thải trong tạo năng lượng. Khí thải tái chế 
từ phản ứng đốt tạo năng lượng có thể được tách nhờ sử dụng quy trình hấp phụ dao 
động để tạo ra dòng CO2 độ tinh khiết cao, trong khi giảm/giảm thiểu năng lượng cần 
thiết cho việc tách và mà không cần phải giảm nhiệt độ của khí thải. Điều này có thể 
cho phép cải thiện việc thu hồi năng lượng trong khi cũng tạo ra các dòng có độ tinh 
khiết cao của cachon dioxit và nitơ. Sáng chế, cũng đề cập đến phương pháp sản xuất N2 
và CO2 từ dòng khí thải lò phản ứng.  
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(21) 1-2014-03868 (51) 7 H04N  7/26 

(22) 11.04.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2013/036225     11.04.2013 (87) WO2013/158462    24.10.2013 
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(72) WANG, Ye-Kui (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị giải mã dữ liệu viđeo 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị để xử lý dữ liệu viđeo trong đó có đề cập tới 
việc đánh dấu hình ảnh tham chiếu trong chuỗi viđeo có các hình ảnh đường liên kết 
gãy BLA (broken-link access). Phương pháp này bao gồm: xác định hình ảnh hiện hành 
là hình ảnh BLA và đánh dấu hình ảnh tham chiếu trong bộ đệm lưu trữ hình ảnh là 
chưa được sử dụng để tham chiếu và việc này có thể được thực hiện trước khi giải mã 
hình ảnh BLA.  
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(22) 23.04.2013 (43) 27.07.2015 
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(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

9, Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535, Japan 
(72) Daiki KANEKO (JP), Takanuki MATSUDA (JP), Yusuke HOSHIKA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm tiêm, dược phẩm dạng gel, ống tiêm nạp sẵn chứa 

dược phẩm và phương pháp sản xuất chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến sáng chế đề cập đến chế phẩm tiêm có tính ổn định khi bảo quản 

chứa dược phẩm chứa hoạt chất kém tan và môi trường phân tán. Ngoài ra, sáng chế còn 
đề cập đến ống tiêm nạp sẵn nhẹ, nhỏ gọn bằng cách nạp chế phẩm tiêm vào ống tiêm. 
Sáng chế đề cập đến chế phẩm tiêm chứa dược phẩm chứa hoạt chất kém tan, môi trường 
phân tán, và chất tạo huyền phù cụ thể, dược phẩm này có độ nhớt là 40Pa.s hoặc lớn 
hơn ở ít nhất một điểm trong khoảng tốc độ cắt từ 0,01 đến 0,02s-1 và có độ nhớt là 
0,2Pa.s hoặc nhỏ hơn ở ít nhất một điểm trong khoảng tốc độ cắt từ 900 đến 1000s-1.  
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(86) PCT/US2013/039254     02.05.2013 (87) WO2013/166280 A1     07.11.2013 
(30) 1207664.2       02.05.2012   GB 
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2200 West Salzburg Road, Midland, MI 48686-0994 (US) 
(72) CAMPEOL, Frederick (BE), GALEONE, Pabrizio (BE), LECOMTE, Jean-paul (BE), 

MARTEAUX, Leon (BE), SARRAZIN, Marie-Jose (BE), ZIMMERMAN, Brett (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Quy trình làm tăng tính kỵ nước của sản phẩm xốp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình làm tăng tính kỵ nước của sản phẩm xốp bằng cách xử lý 
sản phẩm xốp hoặc hỗn hợp chất tạo ra sản phẩm xốp, bằng chất liệu không thấm nước, 
khác biệt ở chỗ, sản phẩm xốp hoặc hỗn hợp chất tạo ra sản phẩm xốp được xử lý bằng 
huyền phù nước chứa vi nang, trong đó các vi nang bao gồm chất liệu lõi là silic hữu cơ 
không thấm nước được chọn từ silan hữu cơ, silan hữu cơ được ngưng tụ một phần và 
nhựa siloxan mạch nhánh, và vỏ là mạng polyme gốc silic chứa các đơn vị silic oxit.  
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(72) PASTERNAK, Jason, David (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị ngắt kết cấu được neo ra khỏi dây neo, phương pháp 

ngắt kết nối dây neo và cụm dây neo 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị ngắt kết cấu được neo ra khỏi dây neo để lắp vào dây neo 

nối tàu nổi vào mỏ neo bao gồm cặp tay đòn được nối theo cách xoay được. ở vị trí thứ 
nhất, là vị trí đóng, các tay đòn được giữ chặt với nhau bằng chốt cắt. Các đường rãnh 
nằm đối nhau trong mỗi tay đòn sẽ giữ dây neo, như chốt của vòng kẹp, khi các tay đòn 
được đóng lại. Thiết bị định tâm hình trụ được đặt trên dây neo, giữa thiết bị ngắt kết 
nối và tàu, sẽ tựa vào các tay đòn. Lực tác động lên thiết bị định tâm, hoặc bằng cách 
kéo nó vào puli tời trên mặt biển, hoặc nhờ thiết bị truy tìm dưới biển, hoặc thiết bị 
tương tự, buộc các tay đòn tách ra khởi nhau, làm gãy chốt cắt và giải phóng thiết bị, 
theo đó sẽ ngắt kết nối dây neo. Đồng thời sáng chế cũng đề cập đến phương pháp ngắt 
kết nối và cụm dây neo có thiết bị ngắt kết nối nói trên.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất D-axit amin dùng để điều trị bệnh viêm gan C và dược 

phẩm chứa hợp chất này 
  (57)      Sáng chế đề cập đến chế hợp chất D-axit amin dùng đế điều trị bệnh viêm gan C và dược 

phẩm chứa hợp chất này.  
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67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) KORBER, Karsten (DE), WACH, Jean-Yves (FR), KAISER, Florian (DE), VON 

DEYN, Wolfgang (DE), BANDUR, Nina Gertrud (DE), DICKHAUT, Joachim (DE), 
NARINE, Arun (CA), CULBERTSON, Deborah L. (US), NEESE, Paul (US), 
GUNJIMA, Koshi (JP), DAVlD, Michael (US), BRAUN, Franz Josef (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất N-thio-anthranilamit, hỗn hợp và chế phẩm chứa hợp 

chất này, phương pháp tiêu diệt hoặc kiểm soát loài gây hại 
không xương sống, phương pháp bảo vệ sự phát triển của thực 
vật và hạt giống 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất N-thioanthranilamit có công thức (I-A) và các chất đồng 
phân lập thể, các N-oxit và các muối khả dụng về nông nghiệp hoặc thú y của chúng,  

 

 
 

trong đó các phần tử thế như được xác định trong phần mô tả. Sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp tiêu diệt hoặc kiểm soát loài gây hại không xương sống, phương pháp bảo 
vệ nguyên liệu nhân giống thực vật và/hoặc thực vật phát triển từ nguyên liệu này, 
nguyên liệu nhân giống thực vật chứa ít nhất một hợp chất theo sáng chế, phương pháp 
xử lý hoặc bảo vệ động vật khỏi nhiễm ký sinh hoặc nhiễm độc bởi thực vật ký sinh, quy 
trình điều chế chế phẩm để điều trị cho động vật bị nhiễm ký sinh hoặc nhiễm độc 
và/hoặc để bảo vệ động vật chống lại sự nhiễm ký sinh hoặc nhiễm độc bởi thực vật ký 
sinh và hợp chất theo sáng chế để sử dụng làm thuốc.  

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
74 

(11) 42793 
(21) 1-2014-03947 (51) 7 A61F  9/008, F21V  13/06,  14/04, 

G02B  26/08,  27/10 
(22) 23.05.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/AU2013/000546    23.05.2013 (87) WO2013/177611    05.12.2013 
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82 Gilbert Street, Adelaide, South Australia 5000, Australia 
(72) Malcolm Plunkett (AU), Wei Xia (AU) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị chiếu sáng đồng trục phản xạ, thiết bị laze nhãn khoa 

và thiết bị xử lý mắt 
  (57)      Sáng chế đề xuất thiết bị chiếu sáng đồng trục phản xạ, thiết bị laze nhãn khoa và thiết 

bị xử lý mắt.  
Thiết bị chiếu sáng đồng trục phản xạ (20) bao gồm gương phản xạ (21) di chuyển được 
trên trục từ vị trí nằm trên đường đi của chùm laze xử lý đến vị trí nằm ngoài đường đi 
của chùm laze xử lý. Gương này phản xạ ánh sáng từ nguồn sáng vào mắt người cần xử 
lý. Gương này được đẩy về phía vị trí nằm trên đường đi của chùm laze xử lý và được di 
chuyển ra khỏi đường này nhờ bộ dẫn động (27) trong một khoảng thời gian vừa đủ dài 
để gần như không làm ngắt quãng tầm quan sát của người dùng.  
Thiết bị laze nhãn khoa bao gồm thiết bị chiếu sáng đồng trục phản xạ (20).  
Thiết bị xử lý mắt bao gồm một hoặc nhiều chùm laze định hướng, nguồn laze xử lý, 
kính hiển vi quan sát và gương phản xạ (21).  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phân tử kháng thể kháng GCC, phương pháp tạo ra phân tử 

kháng thể này, kit và phương pháp xác định độ nhạy của tế 
bào ung thư đối với tác nhân điều trị hướng đích GCC 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kháng thể và đoạn gắn kết với kháng nguyên của nó gắn kết với 
GCC, phương pháp tạo ra kháng thể này, kit và phương pháp xác định độ nhạy của tế 
bào ung thư đối với tác nhân điều trị hướng đích GCC. Phân tử của kháng thể kháng 
GCC là hữu dụng để làm phân tử của kháng thể trần cũng như làm thành phần của thể 
tiếp hợp miễn dịch. Do đó, theo một khía cạnh, sáng chế đề cập đến thể tiếp hợp miễn 
dịch chứa phân tử của kháng thể kháng GCC và tác nhân điều trị bệnh hoặc tác nhân 
đánh dấu. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sử dụng phân tử kháng thể kháng 
GCC và thể tiếp hợp miễn dịch để, ví dụ, phát hiện GCC và tế bào hoặc mô biểu hiện 
GCC. Phương pháp theo sáng chế là hữu dụng để chẩn đoán, tiên lượng bệnh, phát hiện 
hoặc xác định giai đoạn bệnh do GCC gây ra. Do đó, sáng chế cũng đề xuất phương 
pháp xác định khả năng điều trị bệnh cho đối tượng bằng chất điều trị hướng đích GCC, 
ví dụ, điều trị bằng kháng thể kháng GCC, ví dụ, thể tiếp hợp miễn dịch chứa kháng thể 
kháng GCC đã được tiếp hợp với tác nhân điều trị bệnh.  
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(72) FrÐdÐric LAKAYE (BE), Wim DE WINDT (BE) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Hợp chất giải phóng peroxy và phương pháp sản xuất hợp chất 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất giải phóng peroxy chứa 0,5% đến 50% trọng lượng hydro 

peroxit, 2,0% đến 80,0% trọng lượng các tinh thể canxi sulfat và nước, hợp chất này có 
độ nhớt từ 200cP đến 20.000cP. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất hợp 
chất giải phóng peroxy, bao gồm phản ứng của muối chứa canxi tan được trong nước với 
axit sulfuric hoặc muối của nó trong dung dịch nước hydro peroxit ở nhiệt độ phản ứng 
lên đến 80oC trong thiết bị trộn, làm đặc chất làm phân tán bằng kỹ thuật cô đặc thích 
hợp thành hợp chất ẩm, nhớt, nhão cho đến khi thu được chất làm phân tán hoặc bột 
nhão có độ nhớt ổn định chứa ít nhất 2% trọng lượng và tốt hơn là 10% trọng lượng đến 
15% trọng lượng CaSO4. Hợp chất này được sử dụng trong các ứng dụng làm sạch, giặt 
là, tẩy trắng và chăm sóc sức khỏe.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dạng tinh thể của chất ức chế Bruton tyrosin kinaza và dược 

phẩm chứa dạng tinh thể này 
  (57)   Sáng chế đề cập đến chất ức chế Bruton tyrosin kinaza (Btk) 1-((R)-3-(4-amino-3-4-

phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl)piperidinyl-1-yl)prop-2-en-1-on, 
bao gồm các dạng tinh thể, solvat và muối dược dụng của chúng. Sáng chế cũng đề cập 
đến dược phẩm chứa chất ức chế Btk, bao gồm dạng tinh thể của chất ức chế này, cũng 
như phương pháp sử dụng chất ức chế Btk và dạng tinh thể của chất ức chế Btk, một 
mình hoặc kết hợp với chất điều trị khác, để điều trị bệnh tự miễn hoặc bệnh miễn dịch 
khác loại, bệnh ung thư bao gồm u lympho và bệnh viêm.  
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(11) 42797 
(21) 1-2014-04144 (51) 7 B32B  15/01, C21D  8/02, B22D  

11/00, B23K  35/28,  35/02, C22C  
21/00,  21/02, C22F  1/04 

(22) 23.05.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/SE2013/050589     23.05.2013 (87) WO2013/176617    28.11.2013 
(30) 1250528-5       23.05.2012 SE 
(71) GRANGES SWEDEN AB  (SE) 

S-612 81 Finspang, Sweden 
(72) Anders OSKARSSON (SE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dải có khả năng chống sụt, phương pháp chế tạo dải này, bộ 

trao đổi nhiệt và phương pháp chế tạo các cánh của bộ trao 
đổi nhiệt 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp chế tạo dải hoặc tấm AlMn dùng cho việc chế tạo các 
bộ phận cấu thành bằng cách hàn vảy cứng, cũng như các sản phẩm thu được bằng 
phương pháp này. Cụ thể, sáng chế đề cập tới dải có khả năng chống sụt, phương pháp 
chế tạo dải có khả năng chống sụt, bộ trao đổi nhiệt bao gồm các cánh chế tạo từ dải có 
khả năng chống sụt và phương pháp chế tạo các cánh của bộ trao đổi nhiệt bao gồm các 
bước tạo ra dải có khả năng chống sụt.  
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(22) 12.06.2012 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/CN2012/076779      12.06.2012 (87) WO2013/185292    19.12.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.12.2014 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Ronald James WEBB (US), Gerard BOSCH CREUS (ES), Rune BECKER-OLSEN 

(DK), Jussi Pekka Olavi RUUTU (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp phân phối điện năng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và các phương pháp phân phối điện năng. Thiết bị này bao 
gồm ít nhất một bộ vi xử lý, và ít nhất một bộ nhớ bao gồm mã chương trình máy tính, ít 
nhất một bộ nhớ và mã chương trình máy tính này được tạo cấu hình để, ít nhất bằng 
một bộ vi xử lý điều khiến thiết bị thực hiện ít nhất chức năng sau: cho phép sử dụng có 
kiểm soát điện năng từ nguồn pin di động của thiết bị điện tử sách tay theo một hạn 
ngạch điện định trước được ấn định cấp cho mỗi tài khoản trong số các tài khoản người 
sử dụng liên quan đến thiết bị điện từ sách tay này.   
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(21) 1-2014-04215 (51) 7 A23L  1/29, A61K  9/00,  36/00 

(22) 20.05.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2013/041873     20.05.2013 (87) WO2013/177067    28.11.2013 
(30) 61/649,287       19.05.2012 US 
(75) 1. ZHAO, AIPING  (US) 

10383 Tuscany Road, Ellicott City, MD 21042, United States of America 
2. ZHU, KEJIN  (US) 
8957 Heath Cove, Cordova, TN 38016, United States of America 
3. XIAO, WEI  (CN) 
58 Haichang South Road, XinPU, LianYungang, Jiangsu 222001, China 
4. WANG, ZHENZHONG  (CN) 
58 Haichang South Road, XinPu, LianYungang, Jiangsu 222001, China 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm thảo dược để điều trị bệnh viêm đường tiêu hóa 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm thảo dược để điều trị các bệnh viêm đường tiêu hóa ở đối 
tượng bị mắc bệnh này. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp để sử dụng lượng hữu 
hiệu chế phẩm để điều trị các bệnh viêm đường tiêu hóa. Cụ thể là, sáng chế đề cập đến 
việc sử dụng lượng hữu hiệu chiết phẩm có trong chế phẩm thảo dược có khả năng kìm 
hãm sự biểu hiện của các xytokin gây viêm, làm giảm sự phá vỡ của vách ngăn biểu mô 
và điều chỉnh chức năng ruột.  
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(11) 42800 
(21) 1-2014-04237 (51) 7 B62J  37/00,  99/00 

(22) 19.12.2014 (43) 27.07.2015 
(30) JP2013-273551 27.12.2013 JP 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 
(72) Masato TANAKA  (JP), Tetsuo YAOKAWA (JP), Masaki FUJIWARA (JP), Takeshi 

SHIMURA (JP), Jiro MORITA  (JP), Iwao TAKAKU  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu bố trí hộp lọc hơi xăng dùng cho xe kiểu để chân sang 

hai bên 
  (57)     Sáng chế đề cập tới kết cấu bố trí hộp lọc hơi xăng quanh thanh đỡ yên xe ngay cả khi 

các bộ phận cấu thành khác được gắn vào bên dưới thanh đỡ yên xe. Kết cấu bố trí hộp 
lọc hơi xăng dùng cho xe kiểu để chân sang hai bên bao gồm: bộ giảm xóc (29) được 
lắp giữa thanh đỡ yên xe (16) và đòn lắc (28) sẽ treo bánh sau (27); phần nắm (57) gắn 
vào đằng sau bộ giảm xóc (29) và bên dưới thanh đỡ yên xe (16); và hộp lọc hơi xăng 
(40) có kết cấu để thu hồi nhiên liệu đã bay hơi trong bình chứa nhiên liệu (18), trong 
đó hộp lọc hơi xăng (40) được bố trí phía trên phần nắm (57).  
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(11) 42801 
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(22) 21.06.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2013/067114       21.06.2013 (87) WO2014/002901 A1     03.01.2014 
(30) 2012-147885       29.06.2012 JP 

2012-183164       22.08.2012 JP 
(71) SONY CORPORATION   (JP) 

1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan 
(72) HATTORI Shinobu  (JP), HAMADA Toshiya (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp xử lý ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp xử lý ảnh mà có thể tái tạo chính xác 
khoảng động của ảnh.  
Trong đó, giá trị trên trục tung tương ứng với mức trắng lớn nhất là giá trị dạng số của 
mức trắng lớn nhất (trắng 800%) mà được gán tới ảnh hiện, và được thiết đặt như giá trị 
mã mức trắng lớn nhất (max white-level-code value) mà là một trong số các thông tin 
các đặc tính của khoảng động và được truyền. Giá trị trên trục tung tương ứng với mức 
trắng là giá trị đạng số của mức trắng (trắng 100%) mà được gán tới ảnh hiện, và được 
thiết đặt như giá trị mã mức trắng (white-level-code value) mà là một trong số các thông 
tin các đặc tính của khoảng động và được truyền. Sáng chế có thể ứng dụng được tới 
thiết bị xử lý ảnh chẳng hạn.  
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(22) 20.06.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/CA2013/000588     20.06.2013 (87) WO2013/188961 A1     27.12.2013 
(30) 61/662,677        21.06.2012 US 
(71) EXCO TECHNOLOGIES LIMITED.  (CA) 

130 Spy Court, Markham, Ontario L3R 5H6, Canada. 
(72) ROBBINS, Paul (CA) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị và phương pháp làm nóng sơ bộ khuôn ép đùn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp làm nóng sơ bộ khuôn ép đùn bao gồm bước làm nóng 
khuôn ép đùn (24) bằng cách sử dụng nhóm bộ phận làm nóng thứ nhất và nhóm bộ 
phận làm nóng thứ hai; và sau đó làm nóng khuôn ép đùn (24) bằng cách chỉ sử dụng 
nhóm bộ phận làm nóng thứ nhất để làm cho khuôn ép đùn đạt đến nhiệt độ làm nóng sơ 
bộ định trước hoặc làm nóng khuôn ép đùn bằng cách sử dụng các nhóm bộ phận làm 
nóng thứ nhất và thứ hai, nhóm bộ phận làm nóng thứ hai hoạt động khi công suất giảm 
để làm cho khuôn ép đùn đạt đến nhiệt độ làm nóng sơ bộ định trước. 
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(71) PARION SCIENCES, INC.  (US) 

2525 Meridian Parkway, Suite 260, Durham, North Carolina 27713, United States of 
America 

(72) JOHNSON, Michael, Ross (US), THELIN, William Robert (US), BOUCHER, Richard, 
C. (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất pyrazinoylguaniđin phong bế kênh natri và dược 

phẩm chứa hợp chất này 
  (57)      Sáng chế đề cập tới các hợp chất pyrazinoylguaniđin phong bế kênh natri có công thức:  
 

 
 

trong đó các nhóm thế cấu trúc được xác định trong bản mô tả. Sáng chế còn đề cập tới 
các hỗn hợp, dạng kết hợp khác nhau có tác dụng điều trị chứng khô mắt và các bệnh 
niêm mạc khác. Mục đích của sáng chế là nhằm tạo ra các hợp chất có tác dụng tốt hơn 
và/hoặc hấp thu chậm hơn từ bề mặt niêm mạc, như bề mặt mắt, và/hoặc ít tác dụng phụ 
hơn so với các hợp chất đã biết. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới dược phẩm chứa các 
hợp chất này.  
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(72) Naohiro Ito (JP), Kanako Mizuniwa (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Xe cộ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe cộ gồm có: động cơ; bánh lái; hộp truyền động bao gồm ở phía 
bên trong của nó có trục đầu vào, được nối với động cơ để đưa vào công suất được tạo ra 
bởi động cơ, và bộ truyền động chuyển mạch dẫn động trước sau, được bố trí phía bên 
trên trục đầu vào, để chuyển mạch giữa sự truyền động dẫn động ra phía trước và sự 
truyền động dẫn động ra phía sau; và cần chuyển mạch dẫn động trước sau được bố trí 
trong vùng lân cận của bánh lái và bên trên bộ truyền động chuyển mạch dẫn động trước 
sau, cần chuyển mạch dẫn động trước sau để chuyển mạch sự dẫn động ra phía trước 
hoặc về phía sau; cơ cấu liên kết được bố trí giữa cần chuyển mạch dẫn động trước sau 
và bộ truyền động chuyển mạch dẫn động trước sau; và nắp phủ giữa có thể lắp vào/tháo 
ra được bố trí bên trên hộp truyền động.  
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(72) Reiko TAKASHIMA (JP), Kyo KIKUCHI (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tã lót dùng một lần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tã lót dùng một lần (1) theo phương án của sáng chế, đầu (4B) của 
phía lưng (B) của băng dán (4) được bố trí ở phía bụng (F) nhiều hơn so với đầu (3B) 
của phía lưng B của chun eo (3), và khoảng (R) theo chiều dọc của sản phẩm L mà trong 
đó bộ phận đàn hồi (5C) được bố trí ở đầu tự do (5B) của chun tương ứng trong các chun 
đứng quanh chân (5) có lực kéo giãn được bố trí sao cho để chồng lên chun eo (3).  
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1 DNA Way, South San Francisco, California 94080-4990, United States of America 
2. XENON PHARMACEUTICALS INC.  (CA) 
3650 Gilmore Way Burnaby, British Columbia V5G 4W8 (CA) 

(72) ANDREZ, Jean-Christophe (FR), CHOWDHURY, Sultan (CA), DECKER, Shannon 
(CA), DEHNHARDT, Christoph, Martin (US), FOCKEN, Thilo (CA), GRIMWOOD, 
Michael, Edward (CA), HEMEON, Ivan, William (CA), JIA, Qi (CA), LI, Jun (CN), 
ORTWINE, Daniel, F. (US), SAFINA, Brian (US), SHENG, Tao (CA), SUN, Shaoyi 
(CA), SUTHERLIN, Daniel, P. (US), WILSON, Michael, Scott (CA), ZENOVA, Alla, 
Yurevna (CA) 

(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Hợp chất benzamit được thế N và dược phẩm chứa hợp chất này

  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung:  
 

 
 

và các muối dược dụng của chúng, trong đó các biến số RA, chỉ số dưới n, vòng A, X2, 
L, chỉ số dưới m, X1, B, R1, R2, R3 R4, R5 và RN là có ý nghĩa như được xác định trong 
bản mô tả và dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(11) 42807 
(21) 1-2014-04319 (51) 7 A47C  20/08,  19/12 
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1505 Anna Marie Cr., Ambler, PA 19002 (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Khung giường gấp có thể điều chỉnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khung giường gấp có thể điều chỉnh bao gồm một cụm bên ngoài 
có đoạn thân và đoạn chân. Mỗi đoạn này có chu vi dạng hình chữ nhật với một lỗ và 
được kết nối với nhau bằng chốt bởi một cặp kết nối thứ nhất để dịch chuyển giữa trạng 
thái mở mà các đoạn là đồng phẳng và trạng thái đóng mà các đoạn song song với nhau. 
Một cụm bên trong có phần thân và phần chân được định vị tương ứng trong lỗ của đoạn 
thân và đoạn chân. Phần thân bao gồm phần thân chính có thể điều chỉnh độc lập từ 
trạng thái phẳng đến các trạng thái nghiêng. Phần chân bao gồm một phần dưới có thể 
điều chỉnh độc lập từ trạng thái phẳng đến các trạng thái được nâng. Một cụm dầm kết 
nối gắn kết cố định các khung giường gấp có thể điều chỉnh liền kề sao cho các phần 
thân chính và phần đưới liền kề có thể được điều chỉnh với nhau.  
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(11) 42808 
(21) 1-2014-04330 (51) 7 C03B  33/02 

(22) 24.12.2014 (43) 27.07.2015 
(30) 2014-000344 06.01.2014   JP 
(71) ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED  (JP) 

5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 
(72) Takashi SAKAMOTO  (JP), Takeaki ONO (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Máy khoan rút lõi, phương pháp cắt bỏ nền thủy tinh dạng 

đĩa, phương pháp sản xuất nền thủy tinh dùng cho phương tiện 
ghi từ và phương pháp sản xuất phương tiện ghi từ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy khoan rút lõi bao gồm bộ phận mài hình trụ mà được tạo 
thành bằng cách liên kết các hạt mài bằng liên kết và mài tấm thủy tinh để cắt bỏ nền 
thủy tinh dạng đĩa. Bộ phận mài bao gồm phần cuối mà ở đó các hạt mài và liên kết 
được tiếp xúc, và mặt bên mà ở đó lớp bảo vệ được tạo thành trên bề mặt của liên kết. 
Hàm lượng của các hạt mài trong bộ phận mài nằm trong khoảng từ 6 đến 15% thể tích. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp cắt bỏ nền thủy tinh dạng đĩa, phương 
pháp sản xuất nền thủy tinh dùng cho phương tiện ghi từ và phương pháp sản xuất 
phương tiện ghi từ.  
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(11) 42809 
(21) 1-2014-04333 (51) 7 F02M  69/00 

(22) 24.12.2014 (43) 27.07.2015 
(30) 2014-004758 15.01.2014  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.12.2014 
(71) SUZUKI MOTOR CORPORATION  (JP) 

300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu city, Shizuoka-ken, 432-8611, Japan 
(72) Koichi TANAKA  (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Cơ cấu gắn vòi phun 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu gắn vòi phun để gắn vòi phun vào bộ lọc không khí. Vòi 
phun nói trên được bố trí trong vỏ bộ lọc không khí chứa màng lọc không khí và được 
tạo kết cấu để bơm nhiên liệu vào đường dẫn vào mà nối thông bộ lọc không khí với 

buồng đốt của động cơ. ống dẫn nhiên liệu được tạo kết cấu để cấp nhiên liệu cho vòi 
phun. Đường đi dây được tạo kết cấu để nối điện cho vòi phun. Trong đó ống dẫn nhiên 
liệu và đường đi dây được tạo ra liền khối với vỏ bộ lọc không khí.  
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(11) 42810 
(21) 1-2014-04345 (51) 7 A23L  1/00 

(22) 25.12.2014 (43) 27.07.2015 
(30) 14/145,953 01.01.2014 US 
(75) CANG THAI  (US) 

902 Frederick Street SW, Vienna, VA 22180, United States of America 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị cuộn và bao gói thực phẩm và phương pháp cuộn và 

bao gói thực phẩm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cuộn và bao gói thực phẩm bao gồm khay (12) có đầu thứ 

nhất (12a) và đầu thứ hai (12b) và ngăn chứa (13) có gầu tải (14) và nắp (16). Nắp (16) 
có thể di chuyển ở giữa vị trí mở và vị trí đóng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp cuộn và bao gói thực phẩm.  
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(11) 42811 
(21) 1-2014-04347 (51) 7 B41F  31/08 

(22) 25.12.2014 (43) 27.07.2015 
(30) 2013-266212 25.12.2013 JP 
(71) I. MER CO., LTD.  (JP) 

108 Yamashiroyashiki-cho, Misu, Yokooji, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto 612-8207 
Japan 

(72) Masayuki IZUME (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị in 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị in có bộ cấp mực là bộ phận đơn lập có vỏ thích ứng với 
các bộ phận trong đó. Các trục lăn gắn bản in được bố trí theo hướng theo chu vi ở các 
khoảng cách định trước. Bộ cấp mực tương ứng với trục lăn gắn bản in được đặt trên mặt 
ngoài tỏa tròn của trục lăn gắn bản in. Bộ cấp mực có thể dịch chuyển giữa vị trí hoạt 
động trong đó mực có thể được cấp cho trục lăn gắn bản in và vị trí chờ hoạt động được 
định vị cách xa mặt ngoài tỏa tròn so với vị trí hoạt động.  
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(11) 42812 
(21) 1-2014-04355 (51) 7 A01C  11/02 

(22) 25.12.2014 (43) 27.07.2015 
(30) JP2013-270061 26.12.2013 JP 
(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan 
(72) Makoto Yamaguchi (JP), Takayuki Fujishiro (JP), Shuhei Kawakami (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Máy trồng cây 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy trồng cây bao gồm: thân xe (2); bộ phận trồng cây được lắp 
trong thân xe (2); nhiều thiết bị trồng cây được lắp trong bộ phận trồng cây; nhiều bộ ly 
hợp luống tách riêng để nối và ngắt sự truyền năng lượng đến các thiết bị trồng cây 
tương ứng; nhiều chi tiết vận hành để ăn khớp và nhả khớp các bộ ly hợp luống tách 
riêng tương ứng; và bộ phận điều khiển (200) để thực hiện việc ăn khớp và nhả khớp các 
bộ ly hợp luống tách riêng theo sự điều khiển của các chi tiết vận hành, hoặc tạm ngưng 
việc thực hiện; trong đó khi một trong các bộ ly hợp luống tách riêng, mà không liền kề 
với bộ ly hợp luống tách riêng được nhả khớp khác mà không phải là bộ ly hợp ngoài 
cùng, được nhả khớp, sự vận hành nhả khớp của bộ ly hợp luống tách riêng được tạm 
ngưng.  
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(11) 42813 
(21) 1-2014-04360 (51) 7 H05K  3/12 

(22) 28.08.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2013/057152     28.08.2013 (87) WO2014/036185    06.03.2014 
(30) 13/598,719       30.08.2012 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.12.2014 
(71) ILLINOIS TOOL WORKS INC.  (US) 

155 Harlem Avenue, Glenview, Illinois 60025, United States of America 
(72) BLOOM Jonathan Joel (US), KAVETI Satish (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp hiệu chỉnh thiết bị phân phối và thiết bị điều 

khiển nối với thiết bị phân phối 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp hiệu chỉnh thiết bị phân phối, thiết bị này có cụm 

phân phối vật liệu được tạo kết cấu để phân phối vật liệu lên tấm nền, bao gồm các bước 
phân phối đường vật liệu lên bề mặt, chụp ít nhất một ảnh của đường đã được phân phối 
lên bề mặt, tính chiều rộng đường trung bình của đường đã được phân phối lên bề mặt, 
và so sánh chiều rộng đường trung bình của đường đã được phân phối lên bề mặt với 
chiều rộng đường mong muốn. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị điều khiển 
được tạo kết cấu để thực hiện phương pháp này.  
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(11) 42814 
(21) 1-2014-04389 (51) 7 C07D  487/08,  498/08,  498/18,  

498/22, A61K  31/504, A61P  31/14 
(22) 07.06.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2013/044812     07.06.2013 (87) WO2013/185093    12.12.2013 
(30) 61/657,562       08.06.2012 US 
(71) 1. GILEAD SCIENCES, INC.  (US) 

333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, United States of America 
2. SELCIA LIMITED  (GB) 
Fyfield Business & Research Park, Fyfield Road, Ongar Essex CM5 0GS, United 
Kingdom 

(72) Victoria Alexandra STEADMAN (GB), Karine G. POULENNEC (FR), Linos 
LAZARIDES (GB), Caroline ACIRO (GB), David Kenneth DEAN (GB), Andrew John 
KEATS (GB), Dustin Scott SIEGEL (US), Adam James SCHRIER (US), Richard 
MACKMAN (GB), Petr JANSA (CZ), Gregory WATT  (GB), Adrian John HIGHTON 
(GB), Jean Yves CHIVA (FR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất ức chế virut Flaviviridae vòng lớn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I, muối dược dụng và este của chúng; dược 
phẩm chứa hợp chất này. Hợp chất theo sáng chế và dược phẩm chứa chúng là hữu ích 
để điều trị nhiễm virut, đặc biệt là nhiễm virut viêm gan C.   
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(11) 42815 
(21) 1-2014-04407 (51) 7 C04B  41/45, C08J  9/35,  9/40, B01J  

13/00 
(22) 09.08.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2013/054289     09.08.2013 (87) WO2014/026088     13.02.2014 
(30) 61/682,198       10.08.2012 US 

13/800,551       13.03.2013 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.12.2014 
(71) ASPEN AEROGELS, INC.  (US) 

30 Forbes Road, Bldg B, Northborough, Massachusetts 01532, United States of 
America 

(72) EVANS, Owen R (US), MELNIKOVA, Irene (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Compozit dạng gel phân đoạn, quy trình sản xuất compozit 

dạng gel phân đoạn và tấm cứng được sản xuất từ compozit 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến compozit dạng gel phân đoạn. Sáng chế mô tả các phương pháp 
khác nhau để sản xuất tấm compozit dạng gel bằng cách sử dụng cốt sợi gia cường hoặc 
bọt ô hở phân đoạn và tiền chất dạng gel. Ngoài ra, tấm cứng được sản xuất từ compozit 
dạng gel thu được cũng được mô tả. Compozit dạng gel tương đối dẻo đủ để được cuộn 
và khi được trải ra, có thể được căng phẳng và được tạo thành tấm cứng bằng cách sử 
dụng chất kết dính.  
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(11) 42816 
(21) 1-2015-00009 (51) 7 F23D  11/46,  11/44, F24C  5/16, 

F23N  1/00 
(22) 05.01.2015 (43) 27.07.2015 
(30) 10-2014-0001642  07.01.2014   KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.01.2015 
(71) KOVEA CO., LTD.  (KR) 

(Yakdae-dong, Bucheon Technopark) #202-401, 388, Songnae-daero, Wonmi-gu, 
Bucheon-si, Gyeonggi-do, 420-733, Republic of Korea 

(72) KIM, Sang Hyun (KR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Vòi phun của bếp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vòi phun của bếp có khả năng thực hiện việc đánh lửa một cách ổn 
định. Vòi phun của bếp này bao gồm: vỏ có lỗ xả được tạo theo kiểu xuyên ở bề mặt 
trên của nó, và có khoang chứa thông với lỗ xả; bộ cấp nhiên liệu nối với vỏ sao cho một 
đầu của nó thông với một phía của khoang chứa, để cấp nhiên liệu lỏng vào bên trong 
khoang chứa; bộ điều chỉnh việc cấp nhiên liệu trang bị trong khoang chứa để có thể di 
chuyển lên và xuống, và có bộ vi điều chỉnh việc cấp nhiên liệu ở đầu của nó, bộ vi điều 
chỉnh việc cấp nhiên liệu được tạo cấu hình để vi điều chỉnh lượng nhiên liệu cấp vào, 
nhờ được lồng vào một cách chọn lọc hoặc tách ra khỏi lỗ xả khi nó di chuyển lên và 
xuống; và ống làm nóng nối với hai phía của bề mặt ngoài của vỏ với độ cao khác nhau, 
để thông với khoang chứa, sao cho nhiên liệu lỏng cấp qua khoang chứa được hóa hơi để 
cấp vào lỗ xả. Với kết cấu này, bếp có thể được đốt cháy một cách ổn định bằng cách vi 
điều chỉnh lượng nhiên liệu cấp vào bếp. Hơn nữa, việc đánh lửa kém có thể được ngăn 
chặn nhờ việc loại bỏ một cách hiệu quả các vật chất lạ bám vào đầu vòi.  

 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
98 

(11) 42817 
(21) 1-2015-00017 (51) 7 C08J  9/16 

(22) 05.07.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/EP2013/064248     05.07.2013 (87) WO2014/006182 09.01.2014 
(30) 12175270.3       06.07.2012 EP 
(71) BASF SE   (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany  
(72) Frank PRISSOK  (DE), Patrick SPIES  (DE), Frank BRAUN  (DE), Carsten SCHIPS 

(DE), Peter GUTMANN  (DE), Klaus HAHN  (DE), Bernhard SCHMIED (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Vật liệu hạt polyme giãn nở được, quy trình sản xuất vật liệu 

hạt polyme giãn nở được, sản phẩm bọt đúc, vật liệu phủ sàn, 
vật liệu cách ly, đế giày và vật giảm xóc chứa sản phẩm bọt 
đúc này 

  (57)     Vật liệu hạt polyme giãn nở được gồm ít nhất một polyuretan dẻo nhiệt (TPU) có điểm 
mềm hóa Vicat (theo ISO 306/ASO) dưới 800C và từ 5 đến 95% theo khối lượng của ít 
nhất một polyme có thể thu được thông qua polyme hóa gốc tự do, tính trên toàn bộ 
TPU và polyme có thể thu được thông qua polyme hóa gốc tự do, trong đó polyme có 
thể thu được thông qua polyme hóa gốc tự do đã được ghép vào TPU theo cách tạo ra 
polyme tổ ong, polyme ghép, hoặc copolyme, là phù hợp để sản xuất các sản phẩm đúc, 
cụ thể để sử dụng làm vật liệu cách ly.  
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(11) 42818 
(21) 1-2015-00027 (51) 7 H02K  33/02,  35/00 

(22) 06.01.2015 (43) 27.07.2015 
(30) 10-2014-0002482 08.01.2014  KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.01.2015 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

Maeyoung-Ro 150 (Maetan-Dong), Youngtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Republic 
of Korea, zipcode: 443-743 

(72) KIM, Yong Tae (KR), YIM, Jung Kyu (KR), LEE, Ki Young (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Cơ cấu rung tuyến tính 

  (57)    Sáng chế đề xuất đến cơ cấu rung tuyến tính. Cơ cấu rung tuyến tính dạng thanh bao 
gồm: hộp có một mặt được mở và khoảng không bên trong được tạo trong đó; nam 
châm được kéo dài theo chiều dọc xuống mặt bên trong của phần dưới của hộp; chi tiết 
nắp được gắn với một mặt được mở của hộp để bảo vệ không gian bên trong của hộp; 
tấm rung được lắp trong hộp và chi tiết nắp được chuyển động theo chiều dọc; cuộn 
được bố trí cố định trên bề mặt phía dưới của tấm rung để đối diện với nam châm và tạo 
ra từ trường bằng việc nối với năng lượng từ bên ngoài; và các vật thể nặng được gắn cố 
định với cả hai đầu của tấm rung.  
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KANG, Hee Kyung  (KR), CHANG, Ju Song  (KR), CHEE, Seok Woo (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thức ăn hỗn hợp dùng cho vật nuôi và phương pháp sản xuất 

thức ăn này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất thức ăn hỗn hợp dùng cho vật nuôi. Phương 

pháp này sử dụng chất lỏng được lên men chứa nấm men dạng lỏng để cải thiện sự ưa 
thích đối với sự hấp thu thức ăn. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thức ăn hỗn hợp 
dùng cho vật nuôi thu được từ phương pháp này. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Giá kẹp cố định dùng cho bảng mạch in 

  (57)    Sáng chế đề cập đến giá kẹp cố định dùng cho bảng mạch in (PCB) được thiết kế ngăn 
ngừa thành phần khe cắm, gồm có khe cắm thẻ môđun nhận dạng thuê bao (thẻ SIM) 
hoặc khe cắm thẻ nhớ (thẻ SD) khá lớn hơn so với thành phần lắp PCB xét về diện tích 
bề mặt, khỏi rời ra (lỏng ra) do kem hàn trong quy trình hàn, giá kẹp cố định này bao 
gồm: tấm thứ nhất được tạo ra có một hoặc nhiều rãnh lõm được chứa bởi các PCB, tấm 
thứ hai được bắt chặt vào bề mặt trên của tấm thứ nhất và được tạo ra ở bề mặt dưới với 
phần ép được thiết kế để tạo lực ép vào thành phần khe cắm được tạo ra ở vùng đối diện 
với vùng của rãnh lõm và phần kẹp cố định được thiết kế để ngăn ngừa sự rời ra khỏi 
nhau khi các tấm thứ nhất và tấm thứ hai được lắp vào nhau.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Giá kẹp cố định dùng cho bảng mạch in và phương pháp sản 

xuất bảng mạch in sử dụng giá kẹp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến giá kẹp cố định dùng cho bảng mạch in (PCB) được tạo kết cấu để 

ngăn ngừa thành phần khe cắm, gồm có khe cắm thẻ môđun nhận dạng thuê bao (thẻ 
SIM) hoặc khe cắm thẻ nhớ (thẻ SD) khá lớn hơn so với thành phần lắp PCB xét về diện 
tích bề mặt, khỏi rời ra (lỏng ra) do kem hàn trong quy trình hàn, giá kẹp cố định này 
bao gồm: tấm thứ nhất được tạo ra có một hoặc nhiều rãnh lõm được chứa bởi các PCB, 
tấm thứ hai được bắt chặt vào bề mặt trên của tấm thứ nhất và được tạo ra ở bề mặt dưới 
với phần ép được thiết kế để tạo lực ép vào thành phần khe cắm được tạo ra ở vùng đối 
diện với vùng của rãnh lõm và phần kẹp cố định được thiết kế để ngăn ngừa sự rời ra 
khỏi nhau khi các tấm thứ nhất và tấm thứ hai được lắp vào nhau.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị mã hóa và giải mã hình ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã hình ảnh bằng cách thu hệ số biến đổi lượng 
tử hóa của đơn vị biến đổi trong đơn vị mã hóa; xác định đơn vị mã hóa được tách phân 
cấp từ đơn vị mã hóa tối đa sử dụng thông tin tách của đơn vị mã hóa; xác định ít nhất 
một bộ phận dự đoán mà được tách từ đơn vị mã hóa sử dụng thông tin về loại phần 
dành riêng; xác định ít nhất một đơn vị biến đổi mà được tách từ đơn vị mã hóa sử dụng 
thông tin chia tách đối với ít nhất một đơn vị biến đổi; thu giá trị thặng dư của đơn vị 
biến đổi; và thực hiện sự dự đoán nội bộ hoặc sự dự đoán bên trong sử dụng ít nhất một 
bộ phận dự đoán được bao gồm trong đơn vị mã hóa để tạo ra bộ dự đoán, và xây dựng 
lại đơn vị mã hóa sử dụng giá trị thặng dư và bộ dự đoán. Sáng chế còn đề cập đến thiết 
bị giải mã hình ảnh được mã hóa bằng cách sử dụng phương pháp và thiết bị mã hóa 
hình ảnh.  
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(KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị mã hóa và giải mã hình ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã hình ảnh bằng cách thu hệ số biến đổi lượng 
tử hóa của đơn vị biến đổi trong một đơn vị mã hóa bằng cách thực hiện giải mã dữ liệu 
entropy trên một dòng bit được mã hóa dựa trên đơn vị mã hóa; thu giá trị thặng dư của 
đơn vị biến đối bằng cách thực hiện sự lượng tử hóa ngược và sự biến đổi ngược dựa 
trên hệ số biến đổi lượng tử hóa; và thực hiện sự dự đoán sử dụng ít nhất một bộ dự 
đoán được bao gồm trong đơn vị mã hóa để tạo ra bộ dự đoán, và xây dựng lại đơn vị 
mã hóa sử dụng giá trị thặng dư và bộ dự đoán. Sáng chế còn đề cập đến thiết bị giải mã 
hình ảnh được mã hóa bằng cách sử dụng phương pháp và thiết bị mã hóa hình ảnh.  
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(54) Hệ thống pin phức hợp dùng cho xe điện 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống pin phức hợp dùng cho xe điện bao gồm ít nhất một hoặc 
nhiều bộ pin dung lượng cao mang đi được, trung tâm thông tin tải, bộ pin công suất cao 
cố định và môđun quản lý pin phức hợp công suất đầu ra thay đổi, trong đó các bộ pin 
dung lượng cao mang đi được có điện áp đầu ra được biến đổi nhờ môđun quản lý pin 
phức hợp công suất đầu ra thay đổi có bộ biến đổi DC/DC công suất đầu ra thay đổi và 
được nối song song với bộ pin công suất cao cố định. Hệ thống theo sáng chế có thể xác 
định công suất đầu ra dựa trên các nhu cầu tải và toàn bộ các điều kiện của hệ thống pin 
để cung cấp một cách thích hợp điện năng mà tải cần hoặc bổ sung điện năng cho bộ pin 
công suất cao. Ngoài ra, các bộ pin dung lượng cao mang đi được theo sáng chế có đặc 
tính dễ sử dụng và kết cấu gọn, vì thế có thể nạp lại bằng cách sử dụng một bộ nạp lại 
vào thời điểm bất kỳ và ở bất kỳ đâu.  
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(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(54) Thiết bị ép viên và con lăn dùng cho thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị ép viên bao gồm khuôn với bề mặt thứ nhất, được gọi là bề 
mặt vận hành, và bề mặt thứ hai hầu như là song song với bề mặt thứ nhất, khuôn giữa 
bề mặt thứ nhất và bề mặt thứ hai bao gồm nhiều lỗ hở xuyên qua để tạo thành viên, ít 
nhất là hai con lăn có thể xoay quanh trục, trong đó các con lăn và khuôn có thể di 
chuyển so với nhau, mỗi con lăn bao gồm một bề mặt vận hành ép để ép nguyên liệu 
thành viên xuyên qua các lỗ thông hướng kính của khuôn, trong đó chiều rộng của bề 
mặt vận hành ép của mỗi con lăn là nhỏ hơn chiều rộng của bề mặt vận hành của khuôn. 
Sáng chế cũng đề cập đến con lăn dùng cho thiết bị này.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Sản phẩm chăm sóc miệng và vệ sinh miệng có hoạt tính quang 

xúc tác chứa hạt vô cơ được chức năng hóa bề mặt bằng các 
hạt nano TiO2, quy trình sản xuất sản phẩm này và kit chứa 
sản phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm chăm sóc răng miệng và vệ sinh miệng có hoạt tính quang 
xúc tác bao gồm các hạt chứa hợp chất canxi photphat được chức năng hóa bề mặt bằng 
hạt nano TiO2 ở dạng tinh thể, các hạt nano TiO2 có: a) hình thái học hầu như là dạng 
phiến; b) tỷ lệ kích thước (AR - Aspect ratio) nằm trong khoảng từ 5 đến 30; c) cấu trúc 
bề mặt có mặt (001) là mặt ngoài cùng của mạng lưới tinh thể; và d) trong đó TiO2 có 
dạng anataza, tùy ý được trộn với rutil và/hoặc brookit.  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Thực phẩm cô đặc được đóng gói bao bì dạng gel và quy trình 

chế biến thực phẩm cô đặc này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thực phẩm cô đặc có hương vị được đóng gói bao bì dạng gel chứa:  

- nước;  
- muối natri và muối kali tùy chọn với tổng lượng nằm trong khoảng từ 5% đến 40% 
trọng lượng, dựa trên tổng lượng nước, và được tính bằng (trọng lượng muối / (trọng 
lượng muối + trọng lượng nước))*100%;  
- pectin tạo gel, là tất cả các pectin với DE dưới 50%, trong đó pectin tạo gel có thể hòa 
tan trong nước;  
- muối canxi, và  
- tinh bột không gelatin.  
Sáng chế cũng đề cập đến quy trình chế biến thực phẩm cô đặc được đóng gói bao bì 
dạng gel này.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể đặc hiệu kép kháng yếu tố tăng trưởng nội mạc 

mạch (VEGF) và angiopoietin-2 (ANG-2), phương pháp sản xuất và 
dược phẩm chứa kháng thể này  

  (57)      Sáng chế đề cập đến kháng thể đặc hiệu kép kháng yếu tố tăng trưởng nội mạc mạch 
của người (VEGF/VEGF-A) và kháng angiopoietin-2(ANG-2) của người thuộc phân 
nhóm IgG1 hoặc phân nhóm IgG4 có đột biến I253A, H310A, và H435A. Sáng chế 
cũng đề cập đến dược phẩm và phương pháp sản xuất kháng thể này.  
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(21) 1-2015-00104 (51) 7 H02K  13/00, H01R  39/06 

(22) 14.01.2015 (43) 27.07.2015 
(30) JP2014-004040 14.01.2014 JP 
(71) SUGIYAMA SEISAKUSHO CO., LTD.  (JP) 

15-9, 2-chome, Megurohoncho, Meguro-ku, Tokyo 152-0002 Japan 
(72) Tsutomu ISHIWATA (JP), Hiroyuki KATO (JP), Hayato SOBUE (JP), Masahiro 

MINAMI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vành góp, phương pháp chế tạo vành góp này và khối vật liệu 

vành góp 
  (57)     Sáng chế đề cập tới vành góp bao gồm: đế vành góp; chi tiết cách điện đỡ đế vành góp; 

và nhiều rãnh hướng kính chia đế vành góp theo hướng chu vi thành nhiều mảnh vành 
góp, trong đó đế vành góp bao gồm: đế cacbon dạng đĩa hình khuyên có bề mặt trượt 
được tạo kết cấu để đến tiếp xúc trượt với chổi, đế cacbon được tạo lỗ thông ở phần tâm 
của nó, và đế kim loại có nhiều đầu cực mà các cuộn dây được nối vào đó, đế kim loại 
được tạo lỗ thông ở phần tâm của nó và phần nhô hình trụ được tạo ở mép chu vi của lỗ 
thông, đế kim loại được ghép nối với đế cacbon có phần nhô hình trụ được lắp chặt vào 
trong lỗ thông của đế cacbon. 
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(11) 42830 
(21) 1-2015-00131 (51) 7 B60R  25/00 

(22) 15.01.2015 (43) 27.07.2015 
(30) JP2014-007569  20.01.2014   JP 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 
(72) Nobuaki KINOSHITA (JP), Yusuke TAKAISHI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xe máy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe máy được tạo kết cấu sao cho dây dẫn giữa bộ công tắc khóa 
điện và bộ điều khiển phía xe được rút ngắn, và ngoài ra hiệu quả của sơ đồ bố trí toàn 
bộ hệ thống xác nhận điện tử được nâng cao. Xe máy (10) bao gồm bộ điều khiển phía 
xe (68) xác định xem liệu có hay không thông tin nhận dạng từ khóa điện tử (66) tương 
ứng với thông tin nhận dạng trên phía xe, và bộ công tắc khóa điện (40) cho phép ít nhất 
là hoạt động khởi động của động cơ và hoạt động mở khóa của tay lái, theo tình huống 
trong đó thông tin nhận dạng từ khóa điện tử (66) tương ứng với thông tin nhận dạng 
trên phía xe. Bộ điều khiển phía xe (68) và bộ công tắc khóa điện (40) được bố trí trên 
một phía của ống đầu (60) của xe, và bộ điều khiển phía xe (68) được bố trí ở vùng lân 
cận ống đầu (60) và bên dưới bộ công tắc khóa điện (40).  
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(22) 15.01.2015 (43) 27.07.2015 
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1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 
(72) Nobuaki KINOSHITA (JP), Yusuke TAKAISHI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xe máy 

  (57)    Sáng chế đề cầp đến xe máy nhằm cải thiện khả năng gài của khóa mở dự phòng vào 
trong ống trụ khóa. Xe máy (10) bao gồm bộ công tắc khóa điện (40) cho phép ít nhất là 
hoạt động khởi động của động cơ và hoạt động mở khóa của tay lái bằng cách thao tác 
núm khóa điện (24) sau khi việc hạn chế xoay núm khóa điện (24) bởi cơ cấu khóa (64) 
được hủy bỏ khi việc xác nhận điện tử được tiến hành, và cơ cấu mở dự phòng (42) được 
tạo kết cấu để trực tiếp hoặc gián tiếp cho phép hoạt động khởi động của động cơ bởi 
khóa mở dự phòng (84) không phụ thuộc vào việc xác nhận điện tử. Khóa mở dự phòng 
(84) có phần nắm tay dạng thanh (86), và khóa từ (88) tạo ra ở mặt bên trên phía đầu 
của phần nắm tay (86). Lỗ khóa (82a) dùng cho khóa từ (88) của cơ cấu mở dự phòng 
(42) được bố trí theo hướng ngược lại với hướng gài của khóa mở dự phòng (84).  
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(22) 14.06.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/AU2013/000639    14.06.2013 (87) WO2013/185184   19.12.2013 
(30) 61/660,392       15.06.2012 US 

61/663,344       22.06.2012 US 
61/697,676       06.09.2012 US 
61/782,680       14.03.2013 US 

(71) 1. COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH 
ORGANISATION  (AU) 
Limestone Avenue, Campbell, Australian Capital Territory 2612, Australia 
2. GRAINS RESEARCH AND DEVELOPMENT CORPORATION  (AU) 
Level 4, 4 National Circuit, Barton, Australian Capital Territory 2600, Australia 
3. NUSEED PTY LTD.  (AU) 
103-105 Pipe Road, Laverton, Victoria 3028, Australia 

(72) PETRIE, James Robertson (AU), SINGH, Surinder Pal (AU), DE FEYTER, Robert 
Charles (AU) 

(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(54) Lipit chứa axit béo nhiều liên kết không bão hòa mạch dài, 
quy trình sản xuất lipit này, tế bào chủ và cấu trúc gen của 
tế bào này 

  (57)      Sáng chế đề xuất lipit chứa axit béo nhiều liên kết không bão hòa mạch dài, cụ thể là 
axit docosahexaenoic và quy trình sản xuất lipit này trong tế bào thực vật tái tổ hợp. 
Sáng chế còn đề xuất thực vật và tế bào thực vật chứa lipit này, cấu trúc gen của tế bào 
thực vật này, vectơ chứa cấu trúc gen này và phương pháp sản xuất chúng.  
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(21) 1-2015-00155 (51) 7 B63B  11/04 
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(86) PCT/JP2012/068306       19.07.2012 (87) WO2014/013584 23.01.2014 
(71) JAPAN MARINE UNlTED CORPORATION  (JP) 

36-7, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 108-0014 Japan 
(72) Hideo MITSUTAKE (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT (BIZCONSULT) 
(54) Tàu thủy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tàu thủy, trong đó lượng nước dằn không vượt quá lượng cần thiết 
ngay cả khi tàu có tải nhẹ hoặc ngay cả khi ở điều kiện thời tiết xấu. Phần chứa hàng (2) 
được phân chia thành các khoang chỉ chứa hàng (21) và một khoang chỉ chứa nước dằn 
(22). Ngoài ra, khoang chỉ chứa nước dằn (22) được tạo kết cấu để đáp ứng được cả điều 
kiện dằn nặng trong điều kiện thời tiết xấu, việc này đôi khi được đòi hỏi bởi các quy 
tắc phân lớp tàu  
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(30) 2012-160476      19.07.2012 JP 
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1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi 471-8571 Japan 
(72) FUJIWARA, Yusuke (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị túi khí cạnh của xe 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị túi khí cạnh mà hiệu quả giảm chấn được cải thiện nhằm 
bảo vệ bắp tay không bị đưa vào giữa túi khí cạnh và ngực của người ngồi.  
Thiết bị túi khí cạnh (10) theo sáng chế bao gồm túi khí cạnh (20) có phần túi sau (38) 
được phân chia bởi phần phân vùng theo chiều dọc (32). Ngoài ra, phần mở rộng về phía 
trước (38A) được bố trí ở phần trên của phần túi sau (38) để giảm chấn cho vai (S) được 
ngăn cách với phần túi trước (36) bởi phần phân vùng trên (34) mở rộng hướng chéo lên 
về phía mặt trước của lưng ghế (14) từ đầu trên của phần phân vùng theo chiều dọc (32). 
Khi bộ thổi khí (22) được kích hoạt, phần túi sau (38) được bơm căng và bung ra ở giai 
đoạn sớm, vì thế khí ở phần túi sau (38) được cấp vào phần túi trước (36) thông qua lỗ 
thông ở phần phân vùng theo chiều đọc (32). Nhờ vậy, bắp tay (A) được đẩy lên bởi 
phần túi trước (36) và phần túi sau (38), nhằm giảm chấn ở giai đoạn sớm, đỡ các phần 
sau của ngực (C), bụng (B) và vai (S) được bơm căng và bung ra ở giai đoạn sớm.  
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(71) GMAX CO,. LTD.  (KR) 

(Yangsan-dong) 89, Yangsantaekji-ro 37beon-gil, Buk-gu, Gwangju, 500-896, 
Republic of Korea 

(72) YANG DON SEUNG (KR), OH BYUNG YONG (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Dụng cụ điều chỉnh tư thế ngồi có thể lắp gá được vào bàn 

  (57)     Sáng chế đề xuất dụng cụ điều chỉnh tư thế ngồi có thể lắp gá được vào bàn. Dụng cụ 
này bao gồm chi tiết cố định vào bàn có mặt bên dạng hình chữ C để được cố định vào 
tấm trên của bàn và có rãnh lắp được tạo ra dọc theo chiều thẳng đứng trên bề mặt phía 
sau, chi tiết lắp gá bao gồm phần lắp gá vào bàn xuyên qua bề mặt trên hoặc bề mặt 
dưới của chi tiết cố định vào bàn và được lắp gá vào tấm trên của bàn, vít điều chỉnh lắp 
gá để điều chỉnh mức độ lắp gá, chi tiết điều chỉnh chiều cao, miếng đệm điều chỉnh tư 
thế ngồi và chi tiết kết nối miếng đệm có thể quay được.  
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(72) SHINN-ZONG LIN (CN), HORNG-JYH HARN  (CN), TZYY-WEN CHIOU  (CN), 

KUO-WEI HSUEH  (CN) 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm để ức chế sự tự tiêu của các nơron thần kinh vận 

động 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm để ức chế sự tự tiêu của các nơron thần kinh vận động 

chứa lượng có tác dụng điều trị bệnh của thành phần hoạt tính được chọn từ nhóm bao 
gồm hợp chất có công thức (I), muối dược dụng của hợp chất này, este dược dụng của 
hợp chất này và các tổ hợp của chúng:  

 

 
 
trong đó A là C1-C5 alkyl tùy ý có một hoặc nhiều liên kết chưa no và tùy ý được thế 
bằng một hoặc nhiều phần tử thế được chọn từ nhóm bao gồm: -OH, =O và C1-C3 alkyl; 

X là H, -OH,  hoặc ; Y là O hoặc S và có thể kết hợp tùy ý 
với A để tạo ra vòng năm cạnh; và R1 là H hoặc C1-C20 alkyl được thế hoặc không được 
thế, trong đó một hoặc nhiều -CH2- của C1-C20 alkyl tùy ý được thế bằng -NH- hoặc -O-.  
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6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8280 Japan 
(72) ODA, Atsushi (JP), OHMURA, Masafumi (JP), SUGAWARA, Toshiharu  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị vận hành tàu tự động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị vận hành tàu tự động, có thể ngăn chặn được việc giảm độ 
chính xác dừng và độ êm gây ra do sự chuyển đổi thường xuyên của các lệnh phanh 
ngay cả khi phanh tái sinh bị mất hiệu lực, để dừng tàu một cách tự động ở vị trí cố định 
của ga bao gồm: biểu đồ chạy tàu thứ nhất (407) dựa vào sự giảm tốc khi phanh hơi 
được vận hành một cách độc lập tương ứng với nấc định trước, và biểu đồ chạy tàu thứ 
hai (404) mà dựa vào sự giảm tốc khi phanh hơi và phanh tái sinh được vận hành một 
cách kết hợp tương ứng với nấc định trước. Lúc bắt đầu điều khiển dừng, lệnh tạo nấc để 
dừng ở vị trí cố định được thực hiện đối với phanh hơi và phanh tái sinh dựa vào biều đồ 
chạy tàu thứ hai (404). Sau đó, khi phanh tái sinh bị mất hiệu lực, hoặc khi sự mất hiệu 
lực của phanh tái sinh được dự báo, thì lệnh tạo nấc được nới lỏng. Sau đó, khi khoảng 
cách tính bằng kilômet và tốc độ của tàu cắt ngang biểu đồ chạy tàu thứ nhất (407), thì 
việc chuyển sang biểu đồ chạy tàu thứ nhất (407) được thực hiện, và lệnh tạo nấc được 
thực hiện đối với phanh hơi, vì vậy tàu được dừng ở vị trí cố định.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình sản xuất viên quặng sắt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất viên quặng sắt tươi dùng để thay cho viên quặng 
thiêu kết để phủ bề mặt kim loại trong lò "ghi di động" ở bước thiêu kết. Quy trình này 
bao gồm các bước sau: a) nghiền quặng sắt và đá vôi đến kích thước nhỏ hơn 0,044mm; 
b) lọc quặng sắt đã được nghiền thu được từ bước a); c) trộn quặng lọc được từ bước b) 
với ít nhất là natri silicat và tinh bột ngô và theo cách khác là với silic đioxit có kích 
thước hạt cỡ nano mét; d) tạo viên hỗn hợp thu được từ bước c); e) làm khô viên quặng 
tươi thu được từ bước d); f) chuyển viên quặng sắt đến các ghi ở thành và đáy của lò 
"ghi di động"; và g) sàng các viên quặng sắt đã được thiêu kết.  
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(86) PCT/JP2013/070610       30.07.2013 (87) WO2014/021319   06.02.2014 
(30) 2012-170829       01.08.2012   JP 
(71) TORAY INDUSTRIES, INC.  (JP) 

1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038666, Japan 
(72) MIYAZAKI, Daichi (JP), TOMIKAWA, Masao (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần nhựa axit polyamic, màng polyimit, phương pháp tạo 

ra màng polyimit này, nền thủy tinh và phương pháp sản xuất 
nền thủy tinh này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp phần nhựa axit polyamic. Hợp phần nhựa axit polyamic này có 
thể được dùng để tạo ra vecni có độ nhớt thấp và để tạo ra màng phủ có đặc tính cơ học 
tốt bằng cách hóa rắn. Hợp phần nhựa axit polyamic này chứa anhydrit axit có nhóm 
cuối mạch có khả năng phản ứng thấp với điamin và ít tạo kết tủa điamin trong vecni. 
Cụ thể là, hợp phần nhựa axit polyamic nêu trên chứa: (a) axit polyamic và (b) hợp chất 
có công thức hóa học (1) sau:  

 

 
 

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến màng polyimit, phương pháp tạo ra màng polyimit 
này, nền thủy tinh có lớp phủ chứa hợp phần nêu trên, nền thủy tinh được phủ màng 
polyimit và phương pháp sản xuất nền thủy tinh này.  
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(11) 42840 
(21) 1-2015-00255 (51) 7 B01D  53/14,  53/96 

(22) 23.04.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/EP2013/058394      23.04.2013 (87) WO2014/015999 A1     30.01.2014 
(30) 12177650.4        24.07.2012    EP 
(71) SULZER CHEMTECH AG  (CH) 

Sulzerallee 48 CH-8404 Winterthur, Switzerland 
(72) DUNNENBERGER, Daniel (CH), LOVIAT, Francois (CH) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp loại bỏ este ra khỏi hỗn hợp hơi và thiết bị thực 

hiện phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp loại bỏ este (3') ra khỏi hỗn hợp hơi (5') chứa este (3'). 

Phương pháp này bao gồm các bước đưa hỗn hợp hơi (5') tiếp xúc với dung dịch dạng 
nước (6') chứa axit (4') tương ứng với este (3'), trong đó một phần este (3') được hoà tan 
vào hoặc được chuyển vào dung dịch dạng nước (6'), và sau khi tiếp xúc, dung dịch 
dạng nước (6') được dẫn vào quá trình tuần hoàn (73), dung dịch dạng nước (6') được xử 
lý trong quá trình tuần hoàn (73) theo quy trình bao gồm: bước gia nhiệt (240), bước 
phản ứng (250) có thời gian và nhiệt độ ổn định, bước làm mát (260), trong đó bước gia 
nhiệt (240) được thực hiện trước bước phản ứng (250), bước phản ứng (250) được thực 
hiện trước bước làm mát (260), và thời gian và nhiệt độ ổn định ở bước phản ứng (250) 
đủ để làm giảm đáng kể hàm lượng este (3') trong dung dịch dạng nước (6'). Sáng chế 
còn đề cập đến thiết bị (1) dùng để thực hiện quy trình này. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến việc sử dụng thiết bị (1) trong phương pháp của sáng chế, tốt hơn là trong quá 
trình sản xuất lactit (13) hoặc polyme axit polylactic (12').  
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2013-133195       25.06.2013   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.01.2015 
(71) KAO CORPORATION  (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 
(72) FUJII, Ryosuke (JP), DOI, Yasuhiro (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Chế phẩm làm sạch da hoặc tóc 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm làm sạch da hoặc tóc có khả năng mang lại cảm giác làm 
sạch tốt và tính bền của bọt, và đối với tóc, chế phẩm này mang đến sự mượt mà cho tóc 
khi xả và sau khi lau khô bằng khăn, và hơn nữa, cũng mang đến cảm giác ẩm thích hợp 
cho da khi áp dụng.  
Chế phẩm làm sạch da hoặc tóc chứa thành phần (A) và (B) dưới đây:  
(A) nội olefin sulfonat có số nguyên tử cacbon là 12 hoặc nhiều hơn và 24 hoặc ít hơn; 
và  
(B) polyme cation hoặc polyme lưỡng tính.  
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(11) 42842 
(21) 1-2015-00273 (51) 7 D01G  23/02 

(22) 27.01.2015 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.01.2015 
(71) Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội  (VN) 

Số 1 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(72) Lê Phúc Bình (VN) 
(54) Phương pháp chế tạo thảm xơ và thiết bị sử dụng cho phương 

pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị chế tạo thảm xơ không gây ra sự kéo giãn 

hay làm nhỏ khối xơ, trong đó thiết bị chế tạo thảm xơ bao gồm cơ cấu cấp liệu (A), 
ống đùn (B) và cơ cấu vận chuyển thảm xơ (C). Trong đó thảm xơ (17) ở đầu ra của 
máy (M) được đùn nguyên trạng từ khối xơ (12) đã có cấu trúc ổn định được hình thành 

trong ống đùn (B) mà không bị kéo dài hay làm nhỏ. ống đùn (B) có dạng hình trụ, tiết 
diện ngang chữ nhật, được tạo thành bởi bốn vách. Vách dưới của ống do mặt trên của 
băng tải (9) tạo thành, vách trên của ống do mặt dưới của băng tải (10) tạo thành. 
Khoảng cách hai mặt này xác lập độ dầy thảm xơ. Hai vách bên xác định khổ rộng thảm 
xơ được áp sát vào hai mép bên hoặc lọt vào giữa khe hở của hai băng tải (9) và (10). 
Hai vách trên và dưới của ống đùn (B) được bố trí song song với nhau và nghiêng một 
góc 10o đến 60o so với phương thẳng đứng. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp chế tạo 
thảm xơ cho phép thay đổi chiều dầy của thảm xơ (17) ở đầu ra bằng cách điều chỉnh 
khoảng cách hai vách này. Điều chỉnh chính xác khối lượng diện tích thảm xơ (17) bằng 
cách điều chỉnh độ dầy ống đùn (B) phù hợp với khối lượng thể tích của khối xơ (12) 
trong đó. Việc điều chỉnh độ dầy của ống đùn được thực hiện thông qua việc dịch 
chuyển song song các mặt phẳng tạo nên các vách trên hoặc/và dưới cửa ông đùn (B). 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề xuất thiết bị chế tạo tấm xơ nhiều lớp có hạn độ dài hạn chế 
hoặc độ dài lớn.  
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(71) SONY CORPORATION  (JP) 
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(72) EYER, Mark (US), YAMAGISHI, Yasuaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp lấy lại dữ liệu tiểu sử, nhân khẩu học và sở thích 

(PDI), phương tiện lưu trữ đọc được bằng máy tính lưu trữ 
chương trình, thiết bị nhận và thiết bị cung cấp thông tin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp, chương trình máy tính, và thiết bị nhận, và thiết bị 
cung cấp thông tin để lấy lại và/hoặc cung cấp dữ liệu PDI, bao gồm bảng câu hỏi PDI. 
Phương pháp này bao gồm bước nhận nội dung từ nguồn nội dung. Nội dung được nhận 
được hiển thị trên bộ hiển thị. Vị trí của dữ liệu PDI được liên kết với nội dung được 
nhận được xác định sau đó. Hơn nữa, thiết bị nhận lấy lại dữ liệu PDI dựa trên vị trí 
được xác định của dữ liệu PDI.  
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Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, the Netherlands 
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(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm phủ chứa rượu polyhydric polyeste, vật nền được 

phủ chế phẩm này và phương pháp phủ lên vật nền bằng cách 
phủ chế phẩm này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm phủ có hàm lượng chất rắn lớn hơn 70% theo trọng lượng 
và/hoặc hàm lượng chất hữu cơ dễ bay hơi nhỏ hơn 250g/l, chứa rượu polyhydric 
polyeste mới và chất hong khô, trong đó chế phẩm phủ có khả năng khô ở nhiệt độ môi 
trường, và tạo ra chất phủ có độ bền rất tốt. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật nền 
được phủ chế phẩm này và phương pháp phủ lên vật nền bằng cách phủ chế phẩm này.  
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(86) PCT/JP2013/067186      24.06.2013 (87) WO2014/002926     03.01.2014 
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(71) EBARA JITSUGYO CO., LTD.  (JP) 

14-1, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 1048174, Japan 
(72) TANAKA Toshihiro (JP), MINAMI Daisuke (JP), ODAGIRI Tadashi (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp tách lưu huỳnh sinh học ra khỏi 

biogas (khí sinh học) 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị và phương pháp để tách lưu huỳnh sinh học ra khỏi biogas (khí 

sinh học) trong đó hyđro sulfua tải nạp cao có thể được xử lý hiệu quả và hyđro sulfua 
đã được xử lý này có thể được chuyển hóa thành axit sulfuric thông qua quy trình sao 
cho thiết bị đó có thể ngăn ngừa được hiện tượng tắc nghẽn mà không cần phải có công 
đoạn làm sạch, và do vậy quy trình đó có thể được tiến hành với chi phí thấp. Thiết bị 
tách lưu huỳnh sinh học được bố trí với đường ống nạp biogas (5) cho phép biogas chảy 
vào tháp tách lưu huỳnh sinh học (1) qua phần đầu của nó, đường ống ra của khí đã xử 
lý (7) để xả khí đã xử lý ra khỏi tầng cuối cửa tầng nhồi (1a) mà ở đầu kia của tháp tách 
lưu huỳnh sinh học và chứa vi sinh vật, và đường ống khí tuần hoàn (8) để tuần hoàn 
một phần khí đã xử lý tới phần đầu của tháp tách lưu huỳnh sinh học mà ở đó biogas 
chảy vào, và trong bộ phận tính toán số học của thiết bị này, lượng tải của hyđro sulfua 
được tính từ các giá trị đo của máy đo nồng độ hyđro sulfua (3) và lưu tốc kế khí (4) 
được bố trí trên đường ống nạp biogas (2) và cơ cấu điều chỉnh lượng khí tuần hoàn (9) 
được vận hành dựa trên các kết quả tính toán được để điều chỉnh lượng khí tuần hoàn đi 
qua đường khí tuần hoàn (8).  
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(72) KELLOGG, Shawn Eric (US), SMITH, Roger P. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Vật chứa chống đổ lại và phương pháp sản xuất vật chứa này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật chứa chống đổ lại (10), (110), (210), (410), (610) bao gồm bộ 
phận chứa (12) có cổ (24) với bề mặt ở phía trong (33), bộ phận lắp để phân phối và 
chống đổ lại (14), (114), (214), (414), (614) được bố trí trong cổ của bộ phận chứa và có 
ít nhất một thành phần được làm bằng gốm hoặc thủy tinh (34), (134), (234), (434), 
(534), (136), (436), (636), và vật liệu liên kết giữa bộ phận chứa và thành phần gắn bộ 
phận lắp vào bộ phận chứa theo cách không tháo bỏ ra được và nhờ đó tạo ra bằng 
chứng về việc can thiệp vào vật chứa.  
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1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japan 

(72) SATO Kazushi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị xử lý ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp xử lý ảnh mà có ngăn ngừa việc suy giảm 
hiệu quả mã hóa.  
Thiết bị xử lý ảnh bao gồm: bộ thu mà thu dữ liệu được mã hóa trong đó ảnh có các lớp 
chính được mã hóa, và thông tin điều khiển dự đoán lớp liên đới điều khiển rằng có thực 
hiện dự đoán lớp liên đới hay không, mà là dự đoán giữa các lớp chính, với việc sử dụng 
của lớp con; và bộ giải mã mà giải mã mỗi lớp chính của dữ liệu được mã hóa được thu 
bởi bộ thu bằng cách thực hiện dự đoán lớp liên đới trên chỉ lớp con được chỉ rõ bởi 
thông tin điều khiển dự đoán lớp liên đới được thu bởi bộ thu. Sáng chế có thể được áp 
dụng tới, ví dụ, thiết bị xử lý ảnh.  
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Kiyoshi  (JP), TAKAHASHI, Madoka  (JP), OHIRAKI, Kenji  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp nuôi vi tảo và nhiên liệu được tạo ra bởi vi tảo 

thu được bằng phương pháp này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp nuôi vi tảo trong dung dịch chứa đồ uống pha chế. 

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến nhiên liệu được tạo ra bởi vi tảo thu được bằng 
phương pháp nuôi vi tảo được thực hiện trong các cơ sở sản xuất. 
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#324, 5th Floor, Jeil Officetel, 260 Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, 138-715, 
Republic of Korea 

(72) OH, Soo Mi (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị giải mã hình ảnh chuyển động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị giải mã hình ảnh chuyển động bao gồm bộ quét ngược được 
tạo cấu hình để quét ngược thông tin hệ số lượng tử quét theo đơn vị tập con, bộ lượng 
tử hóa ngược tạo ra khối biến đổi bằng cách lượng tử hóa ngược khối lượng tử hóa sử 
dụng kích thước bước lượng tử hóa này, bộ biến đổi ngược được tạo cấu hình để khôi 
phục lại khối còn lại bằng cách biến đổi ngược khối biến đổi, và bộ dự đoán liên kết 
khôi phục thông tin chuyển động của đơn vị dự báo hiện hành bằng cách sử dụng ứng 
viên hợp nhất không gian có sẵn hoặc ứng viên hợp nhất thời gian có sẵn của đơn vị dự 
đoán hiện hành, và để tạo ra khối dự đoán của đơn vị dự đoán hiện hành bằng cách sử 
dụng thông tin chuyển động này.  
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(72) OH, Soo Mi (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp mã hóa dự đoán liên kết 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp mã hoá dự đoán liên kết, phương pháp này bao gồm 
các bước: xác định vectơ chuyển động và chỉ số hình ảnh tham chiếu của đơn vị dự đoán 
hiện hành, tạo ra các ứng viên vectơ chuyển động không gian từ các vectơ chuyển động 
có sẵn của các đơn vị dự đoán nằm tại các vị trí định trước liền kề với đơn vị đự đoán 
hiện hành, tạo ra ứng viên vectơ chuyển động thời gian có sẵn của đơn vị dự đoán hiện 
hành, xác định ứng viên bất kỳ trong số các ứng viên vectơ chuyển động không gian có 
sẵn và ứng viên vectơ chuyển động thời gian có sẵn là phần tử dự đoán vectơ chuyển 
động của đơn vị dự đoán hiện hành, và thu nhận hiệu số vectơ chuyển động giữa vectơ 
chuyển động của đơn vị dự đoán hiện hành và phần tử dự đoán vectơ chuyển động và 
mã hoá hiệu số vectơ chuyển động này và chỉ số hình ảnh tham chiếu. Do đó, vectơ 
động được dự báo một cách hiệu quả không những khi sự chuyển động của ảnh là bình 
thường mà còn khi sự chuyển động của ảnh nhỏ hoặc ổn định hoặc ảnh sẽ mã hoá là ảnh 
nền.  
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(72) OH, Soo Mi (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp giải mã hình ảnh chuyển động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã hình ảnh chuyển động, phương pháp này bao 
gồm các bước: quét ngược thông tin hệ số lượng tử hóa theo đơn vị tập con khi kích 
thước của đơn vị biến đổi lớn hơn 4 x 4 và tạo ra khối lượng tử hóa, tạo ra phần tử dự 
đoán kích thước bước lượng tử hóa, để khôi phục lại kích thước bước lượng tử hóa bằng 
cách cộng phần tử dự đoán kích thước bước lượng từ hóa và kích thước bước lượng tử 
hóa còn lại, và để tạo ra khối biến đổi bằng cách lượng tử hóa ngược khối lượng tử hóa 
bằng cách sử dụng kích thước bước lượng tử hóa, khôi phục khối còn lại bằng cách biến 
đổi ngược khối biến đổi, và khôi phục lại vectơ chuyển động của đơn vị dự báo hiện 
hành bằng cách sử dụng phần tử dự đoán vectơ chuyển động, và để tạo ra khối dự đoán 
của đơn vị dự đoán hiện hành bằng cách sử dụng vectơ chuyển động này. Do đó, vectơ 
động được dự báo một cách hiệu quả không những khi sự chuyển động của ảnh là bình 
thường mà còn khi sự chuyển động của ảnh nhỏ hoặc ổn định hoặc ảnh sẽ mã hoá là ảnh 
nền.  
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(72) Louise GRIMADELL  (GB), David Michael Ross CREAGHAN (CA), John D. HINES  

(GB), Pierre Bruno GRASCHA (FR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm có hạt tạo bọt, phương pháp sản xuất và phân phối 

chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm bọt có hạt tạo bọt mà có thể tạo huyền phù cho hạt chất làm 

sạch cơ học có cỡ hạt nằm trong khoảng từ 100 micron đến 800 micron, chế phầm này 
có khả năng tạo bọt qua thiết bị phân phối bơm không phải sol khí, hoặc không tăng áp. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Sản phẩm bao gồm bình chứa và nút, phương pháp chế tạo sản 

phẩm này và phương pháp lắp nút vào bình chứa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm (10, 110, 210) bao gồm bình chứa (12, 112), bình chứa 

này bao gồm phần cổ (24, 124) và nút (14, 114, 214) có một phần được lắp vào phần cổ 
của bình chứa bằng mối lắp có độ dôi. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp chế tạo 
sản phẩm nêu trên để tạo ra dấu hiệu niêm phong cho sản phẩm và phương pháp lắp nút 
vào phần cổ của bình chứa bao gồm bước tạo ra nút ở nhiệt dộ thấp hơn nhiệt độ của 
bình chứa trước khi lắp nút vào phần cổ của bình chứa.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp vận chuyển chi tiết xử lý từ vị trí nhận định 

trước đến vị trí chuyển định trước, đồ mặc dùng một lần, 
phương pháp sản xuất đồ mặc dùng một lần và thiết bị vận 
chuyển đồ mặc dùng một lần sử dụng phương pháp vận chuyển 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp vận chuyển các chi tiết xử lý từ vị trí nhận định trước 
đến vị trí chuyển định trước với các tốc độ khác nhau trong khi số lượng của các chi tiết 
xử lý cần được vận chuyển trên mỗi đơn vị thời gian được duy trì. Phương pháp vận 
chuyển này bao gồm: bước thay đổi tốc độ để thay đổi tốc độ của phần giữ thứ nhất giữa 
vị trí tiếp nhận và vị trí tiếp chuyển định trước (E2) bằng cơ cấu thay đổi tốc độ, bằng 
cách quay với tốc độ không đổi, bánh xe dẫn động mà trên đó phần giữ thứ nhất được 
tạo kết cấu để tiếp nhận lõi thấm hút (3) ở vị trí tiếp nhận được đỡ thông qua cơ cấu thay 
đổi tốc độ; bước điều khiển để điều khiển tốc độ của động cơ bước để dẫn động chuyển 
động quay của các phần giữ thứ hai (31, 34) được tạo kết cấu để giữ lõi thấm hút (3), 
sao cho tốc độ của các phần giữ thứ hai (31, 34) là tốc độ tiếp nhận mà tại đó các phần 
giữ thứ hai (31, 34) có thể tiếp nhận được lõi thấm hút (3) từ phần giữ thứ nhất tại vị trí 
chuyển tiếp (E2) và là tốc độ chuyển định trước tại vị trí chuyển (E3), và sao cho các 
phần giữ thứ hai (31, 34) đến vị trí chuyển tiếp (E2) và đến vị trí chuyển (E3) với chu kỳ 
định trước; và bước thay đổi tốc độ để thay đổi tốc độ chuyển trong khi chu kỳ này được 
duy trì. Đồng thời sáng chế cũng đề cập đến đồ mặc dùng một lần, phương pháp sản 
xuất đồ mặc dùng một lần và thiết bị vận chuyển đồ mặc đùng một lần.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Gối chỉnh hình dùng để phòng và điều trị các bệnh cột sống 

thắt lưng và cột sống ngực 
  (57)     Sáng chế đề cập đến gối chỉnh hình dùng để phòng và điều trị các bệnh cột sống thắt 

lưng và cột sống ngực bao gồm khối đệm trong đó có một khối cứng chèn hoàn toàn vào 
bên trong. Khối đệm được làm bằng vật liệu đàn hồi. Hình dạng khối đệm tương tự như 
khối hình chữ nhật hoặc hình lục giác, tuy nhiên, nếu nhìn thẳng từ hai phía bên phải 
hoặc bên trái, khối đệm có dạng hình chuông cân xứng hoặc không cân xứng. Chiều dài 
của khối đệm gần bằng chiều rộng của cơ thể người lớn. Khối cứng được làm bằng vật 
liệu không đàn hồi. Khối cứng có thể chịu được, không vỡ nút, không biến đạng, trọng 
lực của một khối lượng khoảng 140 kg tương tự như trọng lượng cơ thể của một người. 
Hình dạng của khối cứng và khối đệm tương tự nhau, và kích thước của chúng là tỷ lệ 
thuận với nhau. Chiều dài của khối cứng cũng gần bằng chiều rộng của cơ thể người 
lớn. Cả khối đệm và khối cứng có mặt đáy phẳng.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Dung dịch nước ổn định chứa sắt hexaxyanua, phương pháp 

điều chế dung dịch này, pin điện hóa, bộ cảm biến điện hóa và 
hệ thống tích trữ năng lượng chứa dung dịch này  

  (57)    Sáng chế đề cập đến các dung dịch nước ổn định chứa các phức chất phối trí tích điện, 
bao gồm các sắt hexaxyanua, cũng như phương pháp điều chế các dung dịch này. Ngoài 
ra, sáng chế còn đề cập đến pin điện hóa, bộ cảm biến điện hóa và hệ thống tích trữ 
năng lượng chứa dung dịch này để cho phép mật độ tích trữ năng lượng ở các mức 
không có sẵn nhờ các hệ sắt hexaxyanua khác.  
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(11) 42857 
(21) 1-2015-00489 (51) 7 A61K  47/48,  38/20,  51/10, C07K  

14/55, C12N  15/62 
(22) 07.08.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/EP2013/066516     07.08.2013 (87) WO2014/023752     13.02.2014 
(30) 61/681,676       10.08.2012 US 
(71) ROCHE GLYCART AG  (CH) 

Wagistrasse 18, 8952 Schlieren, Switzerland 
(72) Ralf HOSSE (DE), Christian KLEIN (DE), Ekkehard MOESSNER (DE), Laurence 

Bernard PETERSON (US), Pablo UMANA (CR), Linda WICKER (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Protein dung hợp intơlơkin-2, dược phẩm chứa protein này và 

phương pháp tạo ra protein này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến protein dung hợp bao gồm các globulin miễn dịch và intơlơkin-2 

(IL-2). Ngoài ra, sáng chế đề cập đến polynucleotit mã hóa protein dung hợp này, vật 
truyền và tế bào vật chủ bao gồm polynucleotit này. Sáng chế còn đề cập đến dược 
phẩm chứa protein dung hợp này, phương pháp tạo ra protein dung hợp này và việc sử 
dụng chúng trong điều trị bệnh.  
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(11) 42858 
(21) 1-2015-00497 (51) 7 H04N  7/26 

(22) 08.07.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2013/049613     08.07.2013 (87) WO2014/011569     16.01.2014 
(30) 61/670,066       10.07.2012 US 

13/802,005       13.03.2013 US 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) WANG, Ye-Kui (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp giải mã thiết bị viđeo và thiết bị giải mã dữ liệu 

vi®eo 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị giải mã dữ liệu viđeo bao gồm bộ xử lý được tạo cấu hình 

để xác định, đối với đơn vị lớp trừu tượng mạng (NAL-Network Abstraction Layer) 
thông tin nâng cao phụ (SEI-Supplemental Enhancement Information) của dòng bit, liệu 
giá trị loại đơn vị NAL đối với đơn vị NAL SEI chỉ báo là đơn vị NAL bao gồm đơn vị 
NAL SEI tiền tố chứa thông báo SEI tiền tố hay đơn vị NAL SEI hậu tố chứa thông báo 
SEI hậu tố, và giải mã dữ liệu viđeo của dòng bit theo sau đơn vị NAL SEI dựa trên việc 
liệu đơn vị NAL SEI là đơn vị NAL SEI tiền tố hay là đơn vị NAL SEI hậu tố và dữ liệu 
của đơn vị NAL SEI.  
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(11) 42859 
(21) 1-2015-00500 (51) 7 A61F  13/496,  13/15,  13/494 

(22) 17.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2013/005481      17.09.2013 (87) WO2014/050014 A1      03.04.2014 
(30) 2012-218690      28.09.2012  JP 

2013-142160      05.07.2013  JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) HASHIMOTO, Tatsuya (JP), OKUBO, Tetsuo (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút. Vật dụng thấm hút (1) bao gồm tấm eo phía 
trước và phía sau (20, 30) và tấm đũng (40), cặp tấm quanh chân (42) bao gồm tấm lót 
(49) và chun quanh chân (46) được gắn nhờ sức căng giữa hai lớp của các tấm lót (49) 
được gập đôi tương ứng kéo dài dọc theo các phần mép bên (40C) của tấm đũng (40), và 
các phần đầu ở xa (42D, 42E) của các tấm quanh chân (42) được gắn vào các bề mặt đối 
diện da tương ứng của tấm eo phía trước và phía sau (20, 30) qua các vùng nối thứ nhất 
và thứ hai (27, 37). Bằng cách này, cặp tấm quanh chân (42) có vùng co lại đàn hồi 
(42A) giữa các vùng nối thứ nhất và thứ hai (27, 37) và các vùng giãn ra đàn hồi (42B) 
trong các phần đầu được định vị ở bên ngoài các vùng nối thứ nhất và thứ hai (27, 37) 
theo chiều dọc (Y), và các vùng giãn ra đàn hồi (42B) được tạo ra với chun trên các bề 
mặt của nó.  

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
143 

(11) 42860 
(21) 1-2015-00507 (51) 7 A47C  3/16,  15/00,  9/00 

(22) 15.08.2012 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/IB2012/054164 15.08.2012 (87) WO2014/027221 A1      20.02.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.02.2015 
(75) Phạm Thị Kim Loan  (VN) 

A04.04 CC Hoàng Anh Gia Lai 1, 357 phố Lê Văn Lương, phường Tân Quý, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh. 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị ngồi để phòng tránh bệnh cột sống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị ngồi để phòng tránh các bệnh cột sống bao gồm khối đệm, 
đệm mỏng kéo dài ra phía trước từ khối đệm, và khối cứng được lồng hoàn toàn vào bên 
trong khối đệm. Khối đệm gần như có dạng hình lục giác, có dạng bậc thang, và được 
làm bằng vật liệu đàn hồi. Bề mặt cạnh huyền của khối đệm có hình bậc thang. Khối 
cứng được làm bằng vật liệu không đàn hồi, và có thể chịu lực, không bị biến dạng, bởi 
trọng lực của cơ thể người lớn với hình dạng và kích thước tương tự như mông của người 
lớn. Khối cứng được lồng hoàn toàn vào bên trong phần cao nhất của khối đệm. Chiều 
cao mặt trước của khối cứng lớn hơn khoảng cách từ điểm thấp nhất của xương cụt của 
người ngồi đến điểm thấp nhất của ụ ngồi của xương chậu nhờ vậy sẽ luôn nâng xương 
cụt cao hơn hai ụ ngồi khiến cho xương chậu luôn đứng thẳng và cân xứng. Cả khối đệm 
và khối cứng có mặt đáy phẳng để đảm bảo sự ổn định.  
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(11) 42861 
(21) 1-2015-00513 (51) 7 C07D  209/04, A61P  35/00, A61K  

31/404, A61P  29/00 
(22) 29.08.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/KR2013/007751     29.08.2013 (87) WO2014/035149      06.03.2014 
(30) 10-2012-0095729        30.08.2012    KR 

10-2012-0108972        28.09.2012    KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.02.2015 
(71) 1. CHONG KUN DANG PHARMACEUTICAL CORP.  (KR) 

8, Chungjeong-ro, Seodaemun-gu, Seoul 120-756, Republic of Korea 
2. INJE UNIVERSITY INDUSTRY-ACADEMIC COOPERATION FOUNDATION  
(KR) 
197, Inje-ro Gimhae-si Gyeongsangnam-do 621-749, Republic of Korea 

(72) CHOI, HoJin (KR), LEE, JaeWon  (KR), LEE, ChangGon  (KR), HA, NiNa  (KR), 
SEO, Su Kil (KR), LEE, SunMi  (KR), LEE, Song-Min (KR) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Dẫn xuất N-axylhydrazon có tác dụng ức chế chọn lọc tế bào 

T và điều trị u ác tính dạng bạch huyết và dược phẩm chứa 
dẫn xuất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dẫn xuất N-axylhydrazon, cụ thế hơn là đề cập đến dẫn xuất N-
axylhydrazon có hoạt tính ức chế chọn lọc tế bào T và/hoặc có hoạt tính điều trị u ác 
tính dạng bạch huyết, chất đồng phân lập thể và muối dược dụng của nó, dược phẩm 
chứa dẫn xuất này và phương pháp điều chế nó.   
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(11) 42862 
(21) 1-2015-00515 (51) 7 G06Q  50/10 

(22) 25.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2013/005662       25.09.2013 (87) WO2014/050089 03.04.2014 
(30) 61/706,402       27.09.2012 US 

2013-174412       26.08.2013 JP 
(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA  (US) 

20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503, USA 
(72) Kenji KONDO (JP), Tomoaki MARUYAMA  (JP), Kotaro SAKATA  (JP), Hiroaki 

YAMAMOTO  (JP), Masayoshi TOJIMA  (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị máy chủ, thiết bị đầu cuối và phương pháp truyền 

thông tin bảo dưỡng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến máy chủ thiết bị có khả năng làm tăng tính khả dụng của thiết bị 

bằng cách thúc đẩy người dùng sử dụng thiết bị thực hiện các hành động liên quan đến 
dịch vụ bảo dưỡng. Trong thiết bị máy chủ này, bộ thu thông tin (501) thu thông tin hoạt 
động về thiết bị (100). Bộ xác định thời gian còn lại (503) xác định thời gian còn lại của 
thiết bị (100) hoặc của linh kiện của thiết bị (100) trên cơ sở thông tin hoạt động. Khi 
thời gian còn lại được xác định bởi bộ xác định thời gian còn lại (503) gần với thời gian 
còn lại định trước hoặc trở nên ngắn hơn thời gian còn lại định trước, bộ xác định đích 
truyền tin (504) đặt thiết bị (200) được xử lý bởi người có mối quan hệ định trước với 
người dùng thiết bị (100) là đích truyền tin để truyền thông tin dịch vụ bảo dưỡng trên 
cơ sở thông tin mối quan hệ chỉ ra mối quan hệ giữa người dùng thiết bị (100) và người 
khác không phải người dùng. Bộ thu thông tin (501) truyền thông tin dịch vụ bảo dưỡng 
tới đích truyền tin. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị đầu cuối, phương pháp 
truyền thông tin bảo dưỡng và chương trình máy chỉ rõ thông tin bảo dưỡng liên quan 
đến việc bảo dưỡng thiết bị.  
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(11) 42863 
(21) 1-2015-00516 (51) 7 F16G  5/16 

(22) 31.08.2012 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2012/072142       31.08.2012 (87) WO2014/033907  06.03.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.02.2015 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA   (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi, 4718571 Japan 
(72) Koji Nishida  (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Dây đai, phương pháp sản xuất dây đai và cơ cấu truyền động 

biến thiên liên tục kiểu dây đai 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo dây đai kim loại được sử dụng trong bộ truyền 

động biến thiên liên tục dạng dây đai, trong đó quá trình nhiệt luyện khử ứng suất được 
thực hiện sau khi chu vi của vòng đai được điều chỉnh, quá trình thấm nitơ/hóa già được 
thực hiện sau quá trình nhiệt luyện khử ứng suất.  
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(11) 42864 
(21) 1-2015-00528 (51) 7 A61K  9/08,  31/4409, A61P  31/06, 

A61K  47/12 
(22) 22.07.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/UA2013/000079    22.07.2013 (87) WO2014/014434 A1      23.01.2014 
(30) u 2012 08962       20.07.2012 UA 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.02.2015 
(75) GUMENIUK MYKOLA IVANOVYCH  (UA) 

Ul. Klinichna, 23-25-173, Kiev, 03110, Ukraine 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm điều trị bệnh lao 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm điều trị bệnh lao liên quan đến ngành công nghiệp hóa trị 
liệu và y tế. Chế phẩm điều trị bệnh lao theo sáng chế chứa isoniazit là chất hoạt tính và 
nước tiêm là thành phần phụ trợ, ngoài ra còn chứa thêm các thành phần phụ trợ khác 
như methionin, axit sucxinic và natri sucxinat. Chế phẩm này cho phép tăng nhiệt độ 
bảo quản, điều này rất quan trọng trong quá trình vận chuyển và bảo quản, và để giảm 
ảnh hưởng độc tố của isoniazit trong cơ thể trong quá trình điều trị bệnh lao.  
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(11) 42865 
(21) 1-2015-00547 (51) 7 H04N  21/235,  21/4385 

(22) 16.07.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/KR2013/006343    16.07.2013 (87) WO2014/014251      23.01.2014 
(30) 61/672,166       16.07.2012 US 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, Republic of Korea 
(72) ALSHINA, Elena (RU), ALSHIN, Alexander (RU), PARK, Jeong-hoon (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị giải mã khoảng dịch thích ứng mẫu, 

phương pháp và thiết bị mã hoá khoảng dịch thích ứng mẫu 
  (57)    Sáng chế đề cập đến việc phát tín hiệu của các thông số khoảng dịch thích ứng mẫu 

(SAO- Sample Adaptive Offset) được xác định làm giảm thiểu lỗi giữa hình ảnh ban đầu 
và hình ảnh tái cấu trúc trong các quá trình mã hoá và giải mã viđeo. Phương pháp giải 
mã SAO bao gồm các bước: thu nhận thông tin kết hợp SAO phía bên trái được mã hoá 
ngữ cảnh và thông tin kết hợp SAO phía trên được mã hoá ngữ cảnh từ dòng bit của đơn 
vị mã hoá lớn nhất (LCU-Largest Coding Unit); thu nhận thông tin bật/tắt SAO được mã 
hoá ngữ cảnh đối với từng thành phần màu từ dòng bit; nếu thông tin bật/tắt SAO chỉ 
báo để thực hiện quá trình SAO thì thực hiện thu nhận thông tin trị số khoảng dịch tuyệt 
đối cho từng loại SAO được mã hoá rẽ đối với từng thành phần màu từ dòng bit; và thu 
nhận một trong số thông tin vị trí dải và thông tin lớp biên được mã hoá rẽ đối với từng 
thành phần màu từ dòng bit.  
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(11) 42866 
(21) 1-2015-00556 (51) 7 A01N  43/40,  37/18,  47/30,  43/86,  

47/22 
(22) 19.07.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2013/051296     19.07.2013 (87) WO2014/018392    30.01.2014 
(30) 61/675,077       24.07.2012 US 

13/833,965       15.03.2013 US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC   (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, United States of America 
(72) YERKES, Carla, N.  (US), MANN, Richard, K. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ chứa axit 4-amino-3-clo-5-flo-6-(4-clo-2-flo-3-

metoxyphenyl) pyridin-2-carboxylic hoặc dẫn xuất của nó và 
bromobutit, daimuron, oxaziclomefon hoặc pyributicarb và 
phương pháp phòng trừ thực vật không mong muốn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm điệt cỏ có tác dụng hiệp đồng chứa (a) hợp chất có công 
thức (I):  

 

 
 

hoặc muối hoặc este nông dụng của nó và (b) bromobutit, daimuron, oxaziclomefon 
hoặc pyributicarb, hoặc muối nông dụng của nó. Chế phẩm và phương pháp theo sáng 
chế có tác dụng phòng trừ thực vật không mong muốn ở, ví dụ, ruộng lúa được gieo 
thẳng, được gieo trong nước và được cấy, ruộng cây ngũ cốc, cây lúa mì, cây lúa mạch, 
cây yến mạch, cây lúa mạch đen, cây cao lương, cây ngô hoặc cây bắp, cây mía, cây 
hướng dương, cây cải dầu, cây canola, cây củ cải đường, cây đậu tương, cây bông, cây 
dứa, đồng cỏ, bãi cỏ, bãi chăn thả, đất hoang hóa, lớp đất mặt, cây gỗ và cây leo, cây 
thủy sinh, cây trồng trong vườn ươm, cây rau, vùng quản lý cây công nghiệp (IVM) 
hoặc đất lưu không (ROW).  
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Norbert (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ chứa axit 4-amino-3-clo-5-flo-6-(4-clo-2-flo-3-

metoxyphenyl) pyridin-2-carboxylic hoặc dẫn xuất của nó và 
chất ức chế hệ thống quang hóa II và phương pháp phòng trừ 
thực vật không mong muốn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt cỏ có tác dụng hiệp đồng chứa (a) hợp chất có công 
thức (I):  

 

 
 

hoặc muối hoặc este nông dụng của nó và (b) chất ức chế PS II, bao gồm, nhưng không 
chỉ giới hạn ở, atrazin, bentazon-natri, bromoxynil, clotoluron, xyanazin, diuron, 
hexazinon, ioxynil, isoproturon, linuron, methibenzuon, metriburin, propanil, pyridat, 
siduron, simazin, simetryn, tebuthiuron và terbutylazin, hoặc muối hoặc este của chúng. 
Chế phẩm và phương pháp theo sáng chế có tác dụng phòng trừ thực vật không mong 
muốn ở, ví dụ, ruộng lúa được gieo thẳng, được gieo trong nước và được cấy, ruộng cây 
ngũ cốc, cây lúa mì, cây lúa mạch, cây yến mạch, cây lúa mạch đen, cây cao lương, cây 
ngô hoặc cây bắp, cây mía, cây hướng dương, cây cải dầu, cây canola, cây củ cải đường, 
cây đậu tương, cây bông, cây dứa, đồng cỏ, bãi cỏ, bãi chăn thả, đất hoang hóa, lớp đất 
mặt, cây gỗ và cây leo, cây thủy sinh, cây trồng trong vườn ươm, cây rau, vùng quản lý 
cây công nghiệp (IVM) hoặc đất lưu không (ROW).  
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(72) YERKES, Carla (US), MANN, Richard (US), SCHMITZER, Paul (US), SATCHIVI, 

Norbert (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ chứa axit 4-amino-3-clo-5-flo-6-(4-clo-2-flo-3-

metoxyphenyl) pyridin-2-carboxylic và phương pháp phòng 
trừ thực vật không mong muốn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt cỏ có tác dụng hiệp đồng chứa (a) hợp chất cỏ công 
thức (I):  

 

 
 

hoặc muối hoặc este nông dụng của nó và (b) chất ức chế protoporphyrinogen oxidaza, 
ví dụ, axifluorfen, azafeniden, bifenox, carfentrazon-etyl, flumioxazin, ipfencarbazon, 
oxadiargyl, oxadiazon, oxyfluorfen, pentoxazon, pyraclonil, pyraflufen-etyl và 
saflufenaxil, hoặc muối hoặc este của chúng. Chế phẩm và phương pháp theo sáng chế 
có tác dụng phòng trừ thực vật không mong muốn ở, ví dụ, ruộng lúa được gieo thẳng, 
được gieo trong nước và được cấy, ruộng cây ngũ cốc, cây lúa mì, cây lúa mạch, cây 
yến mạch, cây lúa mạch đen, cây cao lương, cây ngô hoặc cây bắp, cây mía, cây hướng 
dương, cây cải dầu, cây canola, cây củ cải đường, cây đậu tương, cây bông, cây dứa, 
đồng cỏ, bãi cỏ, bãi chăn thả, đất hoang hóa, lớp đất mặt, cây gỗ và cây leo, cây thủy 
sinh, cây trồng trong vườn ươm, cây rau, vùng quản lý cây công nghiệp (IVM) hoặc đất 
lưu không (ROW).  
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(72) YERKES Carla N. (US), MANN Richard K. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ có tác dụng hiệp đồng chứa axit 4-amino-3-

clo-5-flo-6-(4-clo-2-flo-3-metoxyphenyl)pyri®in-2-carboxylic 
và phương pháp phòng trừ thực vật không mong muốn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt cỏ có tác dụng hiệp đồng chứa (a) hợp chất có công 
thức (I):  

 

 
 

hoặc muối hoặc este nông dụng của nó và (b) chất ức chế 4-hyđroxyphenyl-pyruvat 
®ioxyaza (4-hydroxyphenyl-pyruvat dioxygenaza (HPPD)) vÝ dô, benzobixyclon, 
benzofenap, xyclopyrimorat, fenquinotrion, isoxaflutol, mesotrion, pyrazolynat, 
sulcotrion, tefuryltrion, và topramezon, hoặc muối hoặc este của chúng.  
Chế phẩm diệt cỏ này tác dụng phòng trừ thực vật không mong muốn, ví dụ, ở nơi trồng 
lúa được gieo sạ, gieo trong nước và được cấy mạ, ngũ cốc, lúa mì, lúa mạch, yến mạch, 
lúa mạch đen, lúa miến, ngô hoặc bắp, mía, hoa hướng dương, cây cải dầu, canola, củ 
cải đường, đậu tương, bông, dứa, thực vật, bãi cỏ, đồng cỏ, đồng cỏ sinh thái vùng đất 
bỏ hoang, vầng cỏ, các vươn trồng cây và nho, vườn trồng cây, khu vực dưới nước hoặc 
vùng quản lý cây công nghiệp (IVM) hoặc đất lưu không (ROW).  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp phòng trừ thực vật không mong muốn 
bằng cách sử dụng hợp chất có công thức (I) nêu trên.  
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(72) YERKES, Carla, N. (US), MANN, Richard, K. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ có tác dụng hiệp đồng chứa axit 4-amino-3-

clo-5-flo-6-(4-clo-2-flo-3-metoxyphenyl) pyri®in-2-carboxylic 
và phương pháp phòng trừ thực vật không mong muốn 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm diệt cỏ có tác dụng hiệp đồng chứa và phương pháp phòng 
trừ thực vật không mong muốn bằng cách sử dụng (a) hợp chất có công thức (I):  

 

 
 

hoặc muối hoặc este nông dụng của nó và (b) chất ức chế chuyển vận auxin. Các chất ức 
chế vận chuyển auxin được lấy làm ví dụ bao gồm chlornurenol-metyl, dinufenzopyr-
natri, flurenol-metyl và naptalam-natri, hoặc muối hoặc este nông dụng dẫn xuất của nó. 
Các phương pháp và các chế phẩm được đề xuất trong bản mô tả này cho phép phòng 
trừ thực vật không mong muốn, ví dụ, ở cây lúa, cây ngũ cốc, cây lúa mì, cây lúa mạch, 
cây yến mạch, cây lúa mạch đen, cây lúa miến, cây ngô hoặc bắp, cây mía, cây hướng 
dương, cây cải dầu, cây hạt cải dầu, cây củ cải đường, cây đậu nành, cây bông, cây dứa, 
cây rau, đồng cỏ, bãi cỏ, bãi chăn thả, đất bỏ hóa, lớp đất có cỏ, cây gỗ và cây leo, cây 
thủy sinh, cây ươm, vùng quản lý cây công nghiệp (IVM) hoặc đất lưu không (ROW: 
rights of way).  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ có tác dụng hiệp đồng chứa axit 4-amino-3-

clo-5-flo-6-(4-clo-2-flo-3-metoxyphenyl) pyri®in-2-carboxylic 
và phương pháp phòng trừ thực vật không mong muốn 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm diệt cỏ có tác dụng hiệp đồng chứa và phương pháp phòng 
trừ thực vật không mong muốn bằng cách sử dụng (a) hợp chất có công thức (I):  

 

 
 

hoặc muối hoặc este nông dụng của nó và (b) glufosinatamoni, glyphosat đimetylamoni, 
glyphosat isopropylamoni, glyphosat trimesium, glufosinat hoặc glyphosat, hoặc dẫn 
xuất nông dụng của nó. Các phương pháp và chế phẩm trong bản mô tả này cho phép 
phòng trừ thực vật không mong muốn, ví dụ, ở cây lúa gieo thẳng, gieo trong nước và 
được cấy, cây ngũ cốc, cây lúa mì, cây lúa mạch, cây yến mạch, cây lúa mạch đen, cây 
lúa miến, cây ngô hoặc bắp, cây mía, cây hướng dương, cây cải dầu, cây hạt cải dầu, cây 
củ cải đường, cây đậu nành, cây bông, cây dứa, cây rau, đồng cỏ, bãi cỏ, bãi chăn thả, 
đất bỏ hóa, lớp đất có cỏ, cây gỗ và cây leo, cây ươm, cây thủy sinh, vùng quản lý cây 
công nghiệp (IVM) hoặc đất lưu không (ROW: rights of way).  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ có tác dụng hiệp đồng chứa axit 4-amino-3-

clo-5-flo-6-(4-clo-2-flo-3-metoxyphenyl) pyri®in-2-carboxylic 
và phương pháp phòng trừ thực vật không mong muốn 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm diệt cỏ có tác dụng hiệp đồng chứa và phương pháp phòng 
trừ thực vật không mong muốn bằng cách sử dụng (a) hợp chất có công thức (I):  

 

 
 

hoặc muối hoặc este nông dụng của nó và (b) các axit đimetoxy-pyrimiđin, bao gồm 
nhưng không chỉ giới hạn trong số bispyribac-natri, pyribenzoxim, pyriftalid, 
pyriminobac-metyl và pyrimisulfan tạo ra tác dụng phòng trừ với mức hiệp đồng thực 
vật không mong muốn ví dụ, cho cây lúa gieo thẳng, gieo trong nước, và cây lúa được 
cấy, cây ngũ cốc, cây lúa mì, cây lúa mạch, cây yến mạch, cây lúa mạch đen, cây lúa 
miến, cây ngô hoặc bắp, cây mía, cây hướng dương, cây cải dầu, cây hạt cải dầu, cây củ 
cải đường, cây đậu nành, cây bông, cây dứa, cây rau, đồng cỏ, bãi cỏ, bãi chăn thả, đất 
bỏ hóa, lớp đất có cỏ, cây gỗ và cây leo, cây thủy sinh, cây ươm, vùng quản lý cây công 
nghiệp (IVM) hoặc đất lưu không (ROW: rights of way).  
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(54) Hệ thống khắc laze, hệ thống xử lý dải vật liệu và khắc laze, 

phương pháp khắc laze dải vật liệu và phương pháp điều chỉnh 
sự sai lệch hình ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống để tạo ra các tai đồ hộp (10') được khắc, hệ thống này có 
thể bao gồm cơ cấu tách (16) được bố trí trên đường dẫn của dải vật liệu làm tai (18) 
giữa tang nhả cuộn vật liệu làm tai (14) và máy ép tạo hình tai (12) và hệ thống thích 
hợp để khắc dải vật liệu làm tai (18). Cơ cấu tách (16) có thể được cấu hình để biến 
chuyển động gián đoạn của dải vật liệu làm tai (18) gần máy ép tạo hình tai (12) thành 
chuyển động liên tục của dải vật liệu làm tai (18) tại tang nhả cuộn (14). Hệ thống này 
có thể thích hợp để khắc dải vật liệu làm tai (18). Hệ thống khắc (30) có thể được bố trí 
giữa tang nhả cuộn (14) và cơ cấu tách (16) sao cho hệ thống laze khắc lên dải vật liệu 
làm tai (18) trong khi nó di chuyển với tốc độ gần như không đổi.  
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(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Thiết bị nghiền và phân loại rác 

  (57)      Sáng chế đề xuất thiết bị nghiền và phân loại rác bao gồm: vỏ máy (1), có phễu nạp liệu 
(11) ở phía trên hoặc ở vị trí khác của vỏ máy; ống đầu vào (2); ống đầu ra (3); sàng 
lồng (4) quay giữa ống đầu vào (2) và ống đầu ra (3) bên trong vỏ máy (1); trục chính 
(5) đồng tâm và quay độc lập với sàng lồng (4); trên trục chính (5) có nhiều búa nghiền 
(51); quạt hút (6) được lắp vào một đầu của trục chính ở phía bên ngoài tấm chặn (31) 
của ống đầu ra (3); bộ phận làm sạch sàng lồng (7) quay độc lập với sàng lồng (4); hai 
máng hứng thứ nhất và thứ hai (81, 82) lần lượt ở dưới sàng lồng (4) và ống đầu ra (3). 
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(11) 42875 
(21) 1-2015-00615 (51) 7 C12M  1/107, C02F  11/04 

(22) 14.02.2015 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.02.2015 
(75) 1. Nguyễn Quang Khải  (VN) 

Số 52 hẻm 172/46/20 Âu Cơ, tổ 13, Cụm 3, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội 

2. Nguyễn Bảo Chung   (VN) 
xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

(54) Thiết bị tạo khí sinh học 
  (57)      Thiết bị khí sinh học kiểu mới bao gồm ống lối vào (1); bộ phận chứa khí (2), ống khí ra 

(3); chỏm thu khí ra (4); bể điều áp (5); bộ phận phân giải (6), được thiết kế mở ống lối 
vào và ống khí ra.  
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(11) 42876 
(21) 1-2015-00629 (51) 7 C09D  5/10,  5/24,  7/12, C08K  7/28 

(22) 12.07.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/EP2013/064867     12.07.2013 (87) WO2014/032844   06.03.2014 
(30) 12182173.0       29.08.2012    EP 
(71) HEMPEL A/S  (DK) 

Lundtoftegardsvej 91, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark 
(72) COLOMINAS TUTUSAUS, Salvador (ES), ARIAS CODOLAR, Santiago (ES), 

SCHANDEL, Torben (DK), ALHAMBRA REDONDO, Tom¸s (ES), PAULSEN, 
Andreas Lundtang (DK) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm phủ, kit chứa chế phẩm phủ này, kết cấu kim loại 

được phủ bằng chế phẩm phủ này và phương pháp phủ kết cấu 
kim loại này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phủ chống gỉ để bảo vệ các kết cấu làm bằng gang 
và thép. Cụ thể là, sáng chế đề cập đến chế phẩm phủ chứa chất kết dính, hạt 
kẽm, chất màu dẫn điện và các hạt cầu thủy tinh rỗng có kích thước micromet. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến kit chứa chế phẩm phủ nêu trên, kết cấu kim 
loại được phủ bằng chế phẩm phủ nêu trên và phương pháp phủ kết cấu kim loại 
này. 
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(11) 42877 
(21) 1-2015-00637 (51) 7 A01N  43/80, A01P  7/04 

(22) 09.08.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/EP2013/066696     09.08.2013 (87) WO2014/029640 A1      27.02.2014 
(30) 12181766.2       24.08.2012   EP 

12195026.5       30.11.2012   EP 
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 
(72) EL QACEMI, Myriem (FR), CASSAYRE, JÐr«me Yves (FR) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phương pháp phòng trừ côn trùng ở cây lúa 

  (57)      Sáng chế đề xuất phương pháp phòng trừ côn trùng ở cây lúa, phương pháp này bao gồm 
việc áp dụng cho cây lúa, địa điểm trồng nó hoặc vật liệu nhân giống nó hợp chất có 
công thức I 

 

 
 

trong đó 
-B1- B2- B3- là -C=N-O-, -C=N-CH2-, -C=CH2-O- hoặc -N-CH2-CH2-;  
L là liên kết trực tiếp hoặc metylen; 
A1 và A2 là C-H, hoặc một trong số A1 và A2 là C-H và gốc còn lại là N;  
X1 là nhóm X 

 

 
 

R1 là C1-C4alkyl, C1-C4haloalkyl, C3-C6,xycloalkyl; 
R2 là clodiflometyl hoặc triflometyl; 
R3 độc lập là bromo, clo, flo hoặc triflometyl; 
R4 là hydro, halogen, metyl, halometyl hoặc xyano; 
R5 là hydro; 
hoặc R4 và R5 cùng với nhau tạo thành nhóm 1,3-butadien bắc cầu;  
p là 2 hoặc 3. 
Tốt hơn là phương pháp theo sáng chế dùng để phòng trừ sâu đục thân, sâu cuốn lá, rầy, 
sâu năn, giòi đục lá, bọ xít hôi và/hoặc bọ xít đen. 
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(11) 42878 
(21) 1-2015-00642 (51) 7 C07K  14/435 

(22) 15.03.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2013/032616     15.03.2013 (87) WO2014/018120     30.01.2014 
(30) 61/741,806       25.07.2012 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.05.2015 
(71) CATALYST BIOSCIENCES, INC.  (US) 

260 Littlefield Avenue, South San Francisco, CA 94080, United States of America 
(72) MADISON, Edwin, L. (US), THANOS, Christopher (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Polypeptit yếu tố X cải biến được phân lập, phương pháp sản 

xuất  và dược phẩm chứa polypeptit này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến protein trị liệu được cải biến, cụ thể là đề cập đến polypeptit yếu tố 

X cải biến được phân lập, polypeptit yếu tố X theo sáng chế chứa zymogen yếu tố X, 
yếu tố Xa và các dạng khác của yếu tố X. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến tế bào chứa 
polypeptit yếu tố X, dược phẩm chứa polypeptit và phương pháp sản xuất polypeptit này. 
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(11) 42879 
(21) 1-2015-00643 (51) 7 A61K  31/437,  31/4985,  31/5025,  

31/519, A61P  29/00 
(22) 29.07.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/EP20138/065907     29.07.2013 (87) WO2014/016433   30.01.2014 
(30) 12305922.2         27.07.2012    FR 
(71) PIERRE FABRE MEDICAMENT  (FR) 

45, place Abel Gance, F-92100 Boulogne-Billancourt, France 
(72) SOKOLOFF Pierre (FR), CACHOUX FrÐdÐric (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất azaindazol và diazaindazol để điều trị hoặc phòng 

ngừa chứng đau 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I), hoặc muối dược dụng của nó, hoặc 

solvat, chất hỗ biến, hoặc chất đồng phân lập thể, hoặc hỗn hợp của chất đồng phân lập 
thể với bất kỳ tỷ lệ nào, như hỗn hợp của chất đồng phân đối ảnh, đặc biệt là hỗn hợp 
triệt quang của nó; được sử dụng để điều trị chứng đau.  
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(11) 42880 
(21) 1-2015-00647 (51) 7 A61K  31/485,  9/32,  9/22 

(62) 1-2011-00486   
(22) 24.08.2007 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/IB2007/002515      24.08.2007 (87) WO2008/023261   28.02.2008 
(30) 60/840,244       25.08.2006     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.02.2015 
(71) PURDUE PHARMA L.P.  (US) 

One Stamford Forum, 201 Tresser Boulevard, Stamford, CT 06901, United States of 
America 

(72) MANNION Richard Owen (GB), O'DONNELL Edward Patrick (US), MCKENNA 
William Henry (US), HUANG Haiyong Hugh (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm dạng liều rắn giải phóng kéo dài dùng qua đường 

miệng và quy trình bào chế dược phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng liều rắn giải phóng kéo dài dùng qua đường 

miệng, cụ thể là dược phẩm dạng liều chống làm giả chứa thuốc giảm đau opioit, và quy 
trình bào chế chúng.  
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(11) 42881 
(21) 1-2015-00658 (51) 7 C07C  7/09, C10L  3/10, F25J  3/00, 

C07C  9/08,  9/12 
(22) 26.07.2012 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2012/048373       26.07.2012 (87) WO2014/018045     30.01.2014 
(71) FLUOR TECHNOLOGIES CORPORATION  (US) 

3 Polaris Way, Aliso Viejo, California 92698, United States of America 
(72) MAK, John  (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hệ thống thiết bị và phương pháp điều chỉnh điểm sương của 

khí nguyên liệu hydrocacbon 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống thiết bị xử lý khí tự nhiên để thu hồi ít nhất 98% butan và 

hydrocacbon nặng. và 60 đến 80% hydrocacbon propan từ dòng khí nguyên liệu có hàm 
lượng cao bằng một thiết bị cất phân đoạn duy nhất vận hành ở hai áp suất khác nhau, 
thiết bị này tiếp nhận khí đã làm lạnh từ thiết bị giãn nở kiểu tuabin tại phần trên và chất 
lỏng chứa thành phần có trên 5 nguyên tử cacbon tại phần dưới, đồng thời tạo ra dòng 
hơi chứa thành phần có 2 nguyên tử cacbon tại phần dưới này để sử dụng làm dòng hồi 
lưu cho phần trên. Hệ thống thiết bị và phương pháp theo sáng chế thường vận hành mà 
không cần làm lạnh từ bên ngoài.  
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(11) 42882 
(21) 1-2015-00682 (51) 7 A47L  9/28,  11/24,  9/00,  9/04 

(22) 29.08.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/KR2013/007756    29.08.2013 (87) WO2014/035152    06.03.2014 
(30) 10-2012-0095367       30.08.2012   KR 

10-2012-0131379       20.11.2012   KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.02.2015 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, Republic of Korea 
(72) MOON, Joo Sung (KR), YOO, Kyung Hwan (KR), KIM, Kyoung Woung (KR), 

SONG, Jeong Gon (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Robot hút bụi và phương pháp điều khiển robot hút bụi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống chổi bên bao gồm tay quay bên cạnh có khả năng mở ra 
ngoài thân chính và đóng vào trong thân chính và bộ chổi bên được lắp vào tay quay bên 
cạnh, robot hút bụi và phương pháp điều khiển robot hút bụi. Robot hút bụi bao gồm 
thân chính và ít nhất một hệ thống chổi bên để tăng diện tích hút bụi. Hệ thống chổi bên 
bao gồm thân chổi bên, tay quay bên cạnh được lắp vào mặt đáy của thân chổi bên và 
được tạo kết cấu để mở ra ngoài thân chính, bộ chổi bên cạnh được lắp quay được vào 
tay quay bên cạnh, một cần được tạo kết cấu để quay cùng với tay quay bên cạnh, một 
cam được tạo kết cấu để quay bằng cách nhận lực dẫn động từ động cơ dẫn động và bộ 
phận đàn hồi nối cần và cam để quay cần nhờ lực đàn hồi của bộ phận đàn hồi. 
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(11) 42883 
(21) 1-2015-00684 (51) 7 A41D  1/00 

(22) 27.08.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2013/056847     27.08.2013 (87) WO2014/035996    06.03.2014 
(30) 61/693,638       27.08.2012   US 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, United States of America 
(72) NORDSTROM, Matthew D. (US), WILLIAMS, Patrick (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Sản phẩm quần áo có cấu trúc điều chỉnh được kích thước và 

phương pháp sản xuất sản phẩm được hoạt hóa bằng vật liệu 
động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp tích hợp các cấu trúc điều chỉnh được 
kích thước vào vật liệu mang để tạo ra các sản phẩm có các tính chất vật lý điều chỉnh 
được (ví dụ, tính thẩm mỹ, chức năng), cụ thể, sáng chế đề cập đến sản phẩm quần áo có 
cấu trúc điều chỉnh được kích thước và phương pháp sản xuất sản phẩm được hoạt hóa 
bằng vật liệu động. Sản phẩm này bao gồm các phần vật liệu động và các phần vật liệu 
mang để tạo ra phần điều chỉnh được kích thước của sản phẩm mà phản ứng về mặt hình 
học với các kích thích. Ví dụ, khi phản ứng với thân nhiệt của người, vật liệu động có 
thể thay đổi hình dạng để cho phép tăng khả năng thấm của sản phẩm quần áo, Tương 
tự, khi phản ứng với sự có mặt của hơi ẩm, sản phẩm quần áo này có thể đóng các lỗ 
thông khí để ngăn chặn nước mưa thấm vào phần bên trong của sản phẩm này, Ngoài ra, 
vật liệu thay đổi hình dạng này được dự định có thể thay đổi hình dạng mà tác động đến 
cấu trúc hình học của toàn bộ sản phẩm (ví dụ, các phần nhô, các nếp gấp, các lỗ thông 
khí, v.v.). 
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(11) 42884 
(21) 1-2015-00685 (51) 7 A42B  1/22, A41D  13/002, B32B  

3/26, G05B  19/18 
(22) 27.08.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2013/056850      27.08.2013 (87) WO2014/035999    06.03.2014 
(30) 61/693,638        27.08.2012    US 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, United States of America 
(72) NORDSTROM, Matthew D. (US), WlLLIAMS, Patrick (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Sản phẩm may mặc có độ thấm động học và phương pháp sản 

xuất sản phẩm may mặc hoạt tính từ vật liệu động học 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các sản phẩm may mặc có độ thấm động học và các phương pháp 

sản xuất sản phẩm may mặc hoạt tính từ nguyên liệu động học (ví dụ, đặc tính thẩm mỹ, 
đặc tính chức năng). Ví dụ, để đáp ứng với nhiệt cơ thể người, nguyên liệu động học có 
thể thay đổi hình dạng để cho phép độ thấm bổ sung trong sản phẩm may mặc. Tương tự 
như vậy, để đáp ứng với sự hiện diện của độ ẩm, sản phẩm may mặc có thể bịt kín lỗ 
thông để ngăn chặn không để nước mưa thấm vào phía trong sản phẩm may mặc. 
Nguyên liệu thay đổỉ hình dạng có thể thay đổi hình dạng chỉ do sự tác động lên đặc 
tính được tạo ra bởi nguyên liệu thay đổi hình dạng. Ngoài ra, người ta dự định rằng, 
nguyên liệu thay đổi hình dạng cụ thể thay đổi hình dạng hoàn toàn do sự tác động lên 
kết cấu hình học của vật dụng (ví dụ, các phần lồi, các vùng lõm, các lỗ thông hơi, v.v.).  
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(11) 42885 
(21) 1-2015-00698 (51) 7 F04D  29/70, B01D  35/027, D06F  
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(30) 2012-172881       03.08.2012  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.03.2015 
(71) 1. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA   (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
2. TOSHIBA CONSUMER ELECTRONICS HOLDINGS CORPORATION  (JP) 
2-15, Sotokanda 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
3. TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION  (JP) 
2-15, Sotokanda 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

(72) HATAYAMA, Tsutomu  (JP), KOJIMA, Kenji  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị bơm dùng cho máy giặt 

  (57)    Sáng chế đế cập đến thiết bị bơm dùng cho máy giặt được đặt trong nguồn nước bên 
ngoài để cấp nước cho máy giặt. Thiết bị bơm này bao gồm: thân bơm có khả năng hút 
và xả nước từ nguồn nước; bộ lọc được nối với thân bơm và có chức năng lọc nước. Bộ 
lọc có hộp lọc kiểu vật chứa rỗng có hai đầu, một đầu được nối với phần hút của thân 
bơm và đầu kia có các lỗ nạp, chi tiết lõi hình trụ được bố trí bên trong hộp lọc và có 
thành theo chu vi được tạo các lỗ dẫn nước, vật lọc được gắn vào bề mặt theo chu vi 
ngoài của chi tiết lõi để lọc các tạp chất chứa trong nước, và tác nhân kháng khuẩn được 
chứa trong chi tiết lõi và hòa tan dần dần trong nước. 
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(11) 42886 
(21) 1-2015-00700 (51) 7 C08K  3/04,  7/00, C08L  7/00,  7/02 

(22) 29.10.2012 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/IB2012/02563        29.10.2012 (87) WO2014/020374 06.02.2014 
(30) PCT/MY2012/000221     02.08.2012      MY 
(71) AMRIL AG  (CH) 

C/o RA Urs Lichtsteiner, Baarerstrasse 10, CH-6304 Zug, Switzerland 
(72) ISMAIL, Surina (MY), SAMSURI, Azemi, Bin (MY) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm cao su và lốp xe sản xuất được từ chế phẩm này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm cao su tự nhiên được cải thiện chứa cacbon có kích thước 
nano và muội than làm tác nhân gia cường, trong đó cacbon có kích thước nano được 
phân tán đều trong thành phần cao su. Cụ thể là, sáng chế đề cập đến chế phẩm cao su 
chứa hỗn hợp gồm cao su tự nhiên, cacbon có kích thước nano và muội than, trong đó tỷ 
lệ tính theo phần trăm cao su (pphr) của cacbon có kích thước nano với muội than nằm 
trong khoảng từ 1:40 đến 1:2 và tỷ lệ tính theo phần trăm cao su (pphr) của cacbon có 
kích thước nano với cao su tự nhiên nằm trong khoảng từ 1:100 đến 10:100, và trong đó 
thành phần cacbon có kích thước nano được phân tán sơ bộ trong cao su tự nhiên. 

   Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến lốp xe sản xuất được từ chế phẩm 
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(22) 02.08.2012 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/MY2012/000221     02.08.2012 (87) WO2014/021704     06.02.2014 
(71) AMRIL AG  (CH) 

C/o RA Urs Lichtsteiner, Baarerstrasse 10, CH-6304 Zug, Switzerland 
(72) ISMAIL, Surina (MY), SAMSURI, Azemi Bin (MY) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm cao su tự nhiên và phương pháp tạo ra chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm cao su tự nhiên chứa cacbon cỡ nano (ống cacbon và/hoặc 
sợi cacbon cỡ nano). Chế phẩm cao su tự nhiên này chứa cacbon cỡ nano với lượng là 5 
pphr (phần trăm trọng lượng cao su) hoặc nhỏ hơn, trong đó cacbon cỡ nano này không 
bị xử lý bằng axit trước khi được đưa vào trong chế phẩm cao su. 
Ngoài ra, sáng chế còn để cập đến phương pháp tạo ra chế phẩm cao su tự nhiên chứa 
cacbon cỡ nano, trong đó phương pháp này bao gồm các bước: (i) nạp thể phân tán chứa 
cacbon cỡ nano vào trong môi trường nước, và (ii) liên kết thể phân tán được nạp với mủ 
cao su tự nhiên; trong đó chế phẩm cao su tự nhiên được tạo ra chứa cacbon cỡ nano với 
lượng là 5 pphr hoặc nhỏ hơn. 
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(11) 42888 
(21) 1-2015-00720 (51) 7 G10L  19/00 

(22) 05.08.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/EP2013/066405      05.08.2013 (87) WO2014/020182 A2     06.02.2014 
(30) 61/679,404        03.08.2012    US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.03.2015 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN 

FORSCHUNG E.V.  (DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany 

(72) TERENTIV, Leon (DE), HELLMUTH, Oliver (DE), HERRE, Juergen (DE), 
KASTNER, Thorsten (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ giải mã và phương pháp tạo ra tín hiệu đầu ra âm thanh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ giải mã và phương pháp tạo ra tín hiệu đầu ra âm thanh. Bộ giải 
mã để tạo ra tín hiệu đầu ra âm thanh bao gồm một hoặc nhiều kênh đầu ra âm thanh từ 
tín hiệu trộn giảm gồm có một hoặc nhiều kênh trộn giảm được đề xuất. Tín hiệu trộn 
giảm mã hóa một hoặc nhiều tín hiệu đối tượng âm thanh. Bộ giải mã bao gồm bộ phận 
xác định ngưỡng (110) để xác định trị số ngưỡng phụ thuộc vào năng lượng tín hiệu 
và/hoặc năng lượng nhiễu của ít nhất một tín hiệu trong số một hoặc nhiều tín hiệu đối 
tượng âm thanh và/hoặc phụ thuộc vào năng lượng của tín hiệu và/hoặc năng lượng 
nhiễu của ít nhất một kênh trong số một hoặc nhiều kênh trộn giảm. Ngoài ra, bộ giải 
mã còn bao gồm bộ xử lý (120) để tạo ra một hoặc nhiều kênh đầu ra âm thanh từ một 
hoặc nhiều kênh trộn giảm phụ thuộc vào trị số ngưỡng. 
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(11) 42889 
(21) 1-2015-00732 (51) 7 G07D  7/20 
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(86) PCT/CN2013/073932     09.04.2013 (87) WO2014/023109 A1     13.02.2014 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.03.2015 
(71) GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P. R. 
China 

(72) LI, Ming  (CN), LIU, Mengtao  (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hệ thống nhận dạng hình ảnh và phương pháp điều khiển lưu 

trữ hình ảnh trong hệ thống nhận dạng hình ảnh 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống nhận dạng hình ảnh để thực hiện chức năng nhận dạng 

hình ảnh trên giấy tờ có giá trị trong máy rút tiền tự động và phương pháp điều khiển 
lưu trữ hình ảnh tương ứng. Hệ thống này bao gồm: bộ cảm biến hình ảnh; bộ nhớ hình 
ảnh; môđun nhận dạng hình ảnh; bộ điều khiển vùng lưu trữ hình ảnh; và bộ điều khiển 
chính, trong đó bộ điều khiển vùng lưu trữ hình ảnh có bảng liên kết chỉ số vùng lưu trữ 
được phân chia thành N nút, trong đó N là số tự nhiên lớn hơn 1, mỗi nút tương ứng với 
mỗi vùng lưu trữ hình ảnh được phân chia bởi bộ điều khiển vùng lưu trữ hình ảnh theo 
quan hệ một-một, và mỗi nút lưu trữ địa chỉ của vùng lưu trữ chứa hình ảnh trước và 
hình ảnh sau liên kết với nút đó, và bảng liên kết chỉ số vùng lưu trữ được cung cấp con 
trỏ ghì hình ảnh thu được, con trỏ đọc hình ảnh nhận dạng, con trỏ hình ảnh không nhận 
dạng được đầu tiên và con trỏ hình ảnh không nhận dạng được sau cùng. 
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(11) 42890 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.03.2015 
(71) GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P. R. 
China 

(72) JIANG, Zhuang  (CN), WU, En  (CN), ZHANG, Tao (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị sắp xếp tờ tiền và máy giao dịch tự động 

  (57)      Sáng chế đề cập tới thiết bị sắp xếp tờ tiền và máy giao dịch tự động. Thiết bị sắp xếp tờ 
tiền (100) bao gồm ít nhất một cơ cấu truyền động, bánh xe sắp xếp (4) và tấm dẫn 
hướng (11), trong đó tấm dẫn hướng (11) dẫn hướng các tờ tiền cần sắp xếp (6) sao cho 
các tờ tiền được sắp xếp lên khung sắp xếp tờ tiền (7). Cơ cấu truyền động bao gồm cụm 
bánh cóc (90) và cụm bánh xe kẹp và vận chuyển (92). Cụm bánh cóc (90) bao gồm 
bánh xe truyền động thứ nhất (91), bánh cóc (13) và băng chuyền thứ nhất (2) được kéo 
căng trên bánh xe truyền động (91) và bánh cóc (13), trong đó bánh cóc (13) có nhiều 
răng bánh cóc (132). Cụm bánh xe kẹp và vận chuyển (92) bao gồm bánh xe truyền 
động thứ hai (921), bánh xe kẹp và vận chuyển (1) và băng chuyền thứ hai (8) được kéo 
căng trên bánh xe truyền động thứ hai (921) và bánh xe kẹp và vận chuyển (1). Băng 
chuyền thứ nhất (2) và băng chuyền thứ hai (8) tạo ra đường dẫn kẹp và vận chuyển. 
Các răng bánh cóc (132) tiếp xúc với tờ tiền (6) đi ra khỏi đường dẫn kẹp và vận 
chuyển, nhờ đó tác dụng lực đẩy lên tờ tiền (6) sao cho vị trí mà tờ tiền trong thực tế 
không phải chịu lực tác dụng sẽ trở nên gần hơn so với bánh xe sắp xếp (4), và diện tích 
tiếp xúc giữa các răng bánh cóc (132) và tờ tiền (6) trở nên nhỏ và lực cản trở thành 
thấp, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc gài các tờ tiền (6) vào bánh xe sắp xếp 
(4), gia tăng độ sâu mà tờ tiền (6) được gài vào bánh xe sắp xếp (4), và giảm bớt hiện 
tượng bay tờ tiền. 
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4-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008366, Japan 
(72) Katsunari NORITA (JP), Norimasa MIURA  (JP) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp gia công nóng lá thép không gỉ và khuôn dùng để 

gia công nóng lá thép không gỉ 
  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp gia công nóng lá thép không gỉ. Trong phương pháp 

này, lá thép không gỉ austenit (2) với chiều dày nhỏ hơn hoặc bằng 300 m được đặt đối 

diện với chày (12), lá thép không gỉ (2) được đưa vào để dập ở trạng thái mà vùng dạng 
hình khuyên (2a) của lá thép không gỉ (2), trong đó vùng này tiếp xúc với phần vai 
(12d) của chày (12), được thiết lập ở nhiệt độ lên đến 30 độ C và vùng ngoài (2b) bên 
ngoài vùng dạng hình khuyên (2a) được thiết lập ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 40 đến 
100 độ C. 
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(72) EGUCHI, Takuya (JP), FUKUI, Akihito  (JP), OHASHI, Atsushi  (JP), 

MURAMATSU, Go  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Xe tay ga 

  (57)      Sáng chế đề cập đến xe tay ga bao gồm: cụm động lực (5) được đỡ xoay được bởi khung 
xe (11); hệ thống nạp (54) bao gồm thân van tiết lưu (543) điều chỉnh lượng không khí 
nạp, ống nạp (544) nối thân van tiết lưu (543) và cửa nạp (601) để cho phép không khí 
đi qua; bộ phận chứa đồ (17) được bố trí bên trên cụm động lực (5), cụm động lực (5) 
được đỡ lắc được bởi khung xe (11) ở phía dưới của nó, ống nạp (544) được bố trí nằm 
chéo theo chiều rộng của xe và nối thông với cửa nạp (601) ở đầu kia, thiết bị phun 
nhiên liệu (602) được bố trí ở giữa xi lanh (51) và bộ phận chứa đồ (17), cụ thể là nằm 
trên bề mặt trên của đầu xi lanh (512) của xi lanh (51). 
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FORSCHUNG E.V.  (DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany 

(72) KASTNER, Thorsten (DE), HERRE, Juergen (DE), PAULUS, Jouni (FI), TERENTIV, 
Leon (DE), HELLMUTH, Oliver (DE), FUCHS, Harald (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ mã hóa, bộ giải mã, hệ thống và phương pháp mã hóa đối 

tượng âm thanh theo tham số sử dụng khái niệm phần dư 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ mã hóa, bộ giải mã, hệ thống và phương pháp mã hóa đối tượng 

âm thanh theo tham số sử dụng khái niệm phần dư. Bộ giải mã bao gồm bộ phận giải mã 
theo tham số (110) để tạo ra nhiều tín hiệu đối tượng âm thanh được ước tính thứ nhất 
bằng cách trộn tăng ba hoặc nhiều hơn các tín hiệu trộn giảm, trong đó ba hoặc nhiều 
hơn các tín hiệu trộn giảm mã hóa nhiều tín hiệu đối tượng âm thanh gốc, trong đó bộ 
phận giải mã theo tham số (110) được cấu hình để trộn tăng ba hoặc nhiều hơn các tín 
hiệu trộn giảm phụ thuộc vào thông tin phụ theo tham số biểu thị thông tin trên nhiều tín 
hiệu đối tượng âm thanh gốc. Ngoài ra, bộ giải mã bao gồm bộ phận xử lý phần dư 
(120) để tạo ra nhiều tín hiệu đối tượng âm thanh được ước tính thứ hai bằng cách biến 
đổi một hoặc nhiều tín hiệu đối tượng âm thanh được ước tính thứ nhất, trong đó bộ 
phận xử lý phần dư (120) được cấu hình để biến đổi một hoặc nhiều các tín hiệu đối 
tượng âm thanh được ước tính thứ nhất đã nêu phụ thuộc vào một hoặc nhiều tín hiệu 
dư. 
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(11) 42894 
(21) 1-2015-00760 (51) 7 H04W  4/02,  8/18 

(22) 07.08.2012 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/CA2012/050537       07.08.2012 (87) WO2014/022904     13.02.2014 
(71) STONETHROW TELECOMMUNICATIONS LTD.  (VG) 

Jayla Place, Wickham's Cay 1, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands. 
(72) ABUODEH, Sa'ad (CA) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Hệ thống tự động chọn ra người cung cấp dịch vụ phù hợp với 

người yêu cầu dịch vụ dựa trên khoảng cách lân cận và thiết 
lập cuộc gọi giữa họ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống tự động chọn ra người cung cấp dịch vụ phù hợp với người 
yêu cầu dịch vụ dựa trên khoảng cách lân cận. Một khách hàng yêu cầu dịch vụ (ví dụ 
như dịch vụ taxi) sử dụng điện thoại di động gọi một máy chủ tự động. Máy chủ kết nối 
với các nhà mạng di động và yêu cầu thông tin vị trí của khách hàng. Máy chủ cũng 
thường xuyên theo dõi vị trí và khả năng "sẵn sàng" phục vụ của các nhà cung cấp dịch 
vụ đã đăng kí trước (ví dụ: xe taxi) thông qua cùng một giao diện với các nhà mạng di 
động. Máy chủ sau đó sẽ chọn ra người cung cấp dịch vụ phù hợp với người yêu cầu 
dịch vụ dựa trên khoảng cách lân cận giữa họ thông qua một thuật toán tương thích. Khi 
việc lựa chọn được thực hiện xong máy chủ thiết lập một cuộc gọi hội thoại trong đó 
người yêu cầu dịch vụ là người khởi tạo cuộc gọi (bên A) và người cung cấp dịch vụ là 
người nhận cuộc gọi (bên B). Vì vậy cả hai bên có thể thoả thuận bằng lời nói về các chi 
tiết của giao dịch. 
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(11) 42895 
(21) 1-2015-00780 (51) 7 H01F  7/16 

(22) 19.07.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2013/069594       19.07.2013 (87) WO2014/024659 A1     13.02.2014 
(30) 2012-177819       10.08.2012   JP 
(71) 1. HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan  
2. MIKUNI CORPORATION  (JP) 
13-11, Sotokanda 6-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japan 

(72) YAMANISHI, Teruhide (JP), TERADA, Yasuo (JP), HINAGO, Masateru (JP), 
FUJIHARA, Kazuo (JP), KOIWA, Hiroshi (JP), SHINOHE, Shun (JP), 
OGASAWARA, Toshiki (JP), ONO, Takeshi (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Solenoit điện từ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến solenoit điện từ mà làm giảm tiếng va chạm được gây ra khi va 
chạm với lõi hút, và luôn có thể dừng chính xác lõi hút tại vị trí định trước. Phương tiện 
hấp thụ lực va đập (31) bao gồm, chi tiết tiếp nhận (35) để va chạm với lõi hút (20) và 
rút, lò xo (36) để đẩy chi tiết tiếp nhận (35) theo chiều tiến, và phần giới hạn (37) để 
giới hạn chi tiết tiếp nhận (35) tại vị trí định trước. Vật liệu đệm (40) được bố trí giữa 
chi tiết tiếp nhận (35) và mặt đối điện (38). Do đó, đo lực va đập được gây ra khi va 
chạm với lõi hút (20) được hấp thụ, nên tiếng va chạm được giảm đi. Hơn nữa, chi tiết 
tiếp nhận đang rút (35) không va chạm với mặt đối diện (38), làm cho tiếng va chạm 
được giảm đi bởi vật liệu đệm (40). Ngoài ra, lõi hút (20) có thể được quay trở lại vị trí 
định trước và được dừng ở vị trí chính xác bởi phần giới hạn (37), sao cho có thể luôn 
duy trì không đổi lượng hành trình của lõi hút (20). 
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(11) 42896 
(21) 1-2015-00784 (51) 7 D04B  21/16, A43B  13/18 

(22) 08.08.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2013/054042     08.08.2013 (87) WO2014/025951    13.02.2014 
(30) 13/571,749       10.08.2012 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.03.2015 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, United States of America 
(72) CHAO Kirvan L. (US), HAZENBERG Klaas P. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp chế tạo khoang chứa đầy chất lỏng kết hợp với 

các chất liệu  dệt 
  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo khoang chứa đầy chất lỏng có thể có được 

chất liệu dệt đệm cấu trúc tạo ổn định. Chi tiết chịu kéo được loại bỏ ra khỏi vùng của 
chất liệu dệt đệm nơi không có cấu trúc tạo ổn định. Chi tiết chịu kéo được bố trí giữa 
chi tiết polyme thứ nhất và chi tiết polyme thứ hai. Ngoài ra, (a) lớp thứ nhất được gắn 
vào chi tiết polyme thứ nhất, (b) lớp thứ hai được gắn vào chi tiết polyme thứ hai, và (c) 
chi tiết polyme thứ nhất và chi tiết polyme thứ hai được gắn vào nhau quanh chu vi của 
chi tiết chịu kéo. 
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(11) 42897 
(21) 1-2015-00803 (51) 7 A61K  31/47, C07D  215/42 

(22) 13.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2013/059600     13.09.2013 (87) WO2014/043437 A1      20.03.2014 
(30) 61/700,536       13.09.2012 US 

61/767,378       21.02.2013 US 
(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED  

(GB) 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, United Kingdom 

(72) CASILLAS, Linda, N. (US), DEMARTINO, Michael, P. (US), HAILE, Pamela, A. 
(US), MEHLMANN, John, F. (US), RAMANJULU, Joshi, M. (US), SINGHAUS, 
Robert, Jr. (US) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất amino-quinolin làm chất ức chế kinaza 

  (57)      Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức: 
 

 
trong đó R1, R2, R3, R4 và R5 là như được xác định trong bản mô tả và phương pháp điều 
chế các hợp chất này. 
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(11) 42898 
(21) 1-2015-00816 (51) 7 B23K  9/18,  9/12 

(22) 14.08.2012 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/EP2012/003461      14.08.2012 (87) WO2014/026698    20.02.2014 
(71) ESAB AB  (SE) 

Box 8004, S-40277 Goteborg, Sweden 
(72) RAUDSEPP, Hannes (SE), ANDERSSON, Martin (SE), JOHANSSON, Tomas (SE), 

LJUNGKVIST, Rikard (SE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và hệ thống hàn hồ quang chìm 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp hàn hồ quang chìm bao gồm các bước dẫn sợi nóng thứ 
nhất (4; 4a, 4b) về phía chi tiết gia công và dẫn sợi nguội (22; 22a, 22b) ở tốc độ cấp 
biến thiên. Phương pháp này còn bao gồm các bước đo liên tục, trong pha hàn, ít nhất là 
thông số hàn động thứ nhất liên quan đến ít nhất là sợi nóng thứ nhất (4; 4a, 4b) điều 
chỉnh tốc độ cấp sợi nguội (22; 22a, 22b) phụ thuộc vào ít nhất là các thay đổi của thông 
số hàn động thứ nhất, để duy trì độ ổn định hàn cao và chất lượng cao của mối hàn. Sáng 
chế còn đề cập tới hệ thống (9) để thực hiện phương pháp này. Hệ thống (9) bao gồm 
phương tiện cấp sợi nóng (150) để cấp sợi nóng thứ nhất (4; 4a, 4b) về phía chi tiết gia 
công và phương tiện cấp sợi nguội (35) để cấp sợi nguội (22; 22a, 22b) ở tốc độ cấp sợi 
nguội (22; 22a, 22b) biến thiên và cụm điều khiển (31) để điều khiển phương tiện cấp 
sợi thứ hai (35). Hệ thống (9) còn bao gồm phương tiện đo (27) được làm thích ứng để 
đo một cách liên tục ít nhất là thông số hàn động thứ nhất liên quan đến sợi nóng thứ 
nhất (4; 4a, 4b). Cụm điều khiển (31) xác định các trị số đích dành cho tốc độ cấp sợi 
nguội (22; 22a, 22b), mỗi trị số đích tương ứng với trị số của thông số hàn động thứ nhất 
và điều khiển phương tiện cấp sợi thứ hai (35) để điều chỉnh tốc độ cấp sợi nguội (22; 
22a, 22b) đến các trị số đích này.  
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(11) 42899 
(21) 1-2015-00823 (51) 7 A61F  13/15,  13/472,  13/511, A61K  

8/31,  8/33,  8/37,  8/86, A61Q  90/00
(22) 20.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2013/075538      20.09.2013 (87) WO2014/050757 A1     03.04.2014 
(30) 2012-218782       28.09.2012 JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) NODA, Yuki (JP), TAMURA, Tatsuya (JP), HASHINO, Akira (JP), OBA, Toru (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút và phương pháp sản xuất vật dụng thấm 

hút này 
  (57)      Sáng chế đề xuất vật dụng thấm hút và phương pháp sản xuất vật đụng thấm hút này. 

Vật dụng thấm hút này không bị dính ở vùng tiếp xúc với lỗ bài tiết của tấm trên sau khi 
đã thấm hút máu kinh nguyệt và mang lại cảm giác mềm mại. Vật dụng này không gây 
nhiễm bẩn cho đây chuyền sản xuất và các vật dụng thấm hút khác trong quy trình sản 
xuất. Vật dụng thấm hút theo sáng chế có kết cấu được chỉ ra dưới đây. Vật dụng thấm 
hút (1) bao gồm tấm trên thấm được chất lỏng (2), tấm dưới không thấm được chất lỏng 
(8), và thân thấm hút (3) được bố trí giữa tấm trên (2) và tấm dưới (8), và khác biệt ở 
chỗ: vùng tiếp xúc với lỗ bài tiết của tấm trên thấm được chất lỏng (2) có vùng (7) chứa 
chất làm trơn máu, chất làm trơn máu này có độ nhớt động học nằm trong khoảng từ 
0,01 đến 80 mm2/s ở nhiệt độ 40oC, phần trăm giữ nước nằm trong khoảng từ 0,01 đến 
4,0% khối lượng, và phân tử lượng trung bình theo trọng lượng nhỏ hơn 1000; và khác 
biệt ở chỗ lượng chất làm trơn máu ở bề mặt phía vải (11) của tấm trên (2) lớn hơn 
lượng chất làm trơn máu ở bề mặt phía da (10) của tấm trên (2) ở vị trí trong vùng (7) 
chứa chất làm trơn máu mà tại đó các bề mặt này xếp chồng theo hướng chiều dày của 
vật dụng thấm hút (1). 
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(21) 1-2015-00836 (51) 7 A01N  43/36,  43/80,  43/653, A01L  
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(22) 16.08.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/EP2013/067183     16.08.2013 (87) WO2014/029707 A1     27.02.2014 
(30) 12181772.0       24.08.2012   EP 

13158159.7       07.03.2013   EP 
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 
(72) EL QACEMI, Myriem (FR), CASSAYRE, JÐr«me Yves (FR) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phương pháp kiểm soát côn trùng ở lúa 

  (57)     

 
 

Sáng chế đề xuất phương pháp kiểm soát côn trùng ở lúa bao gồm việc áp dụng cho cây 
trồng là lúa, địa điểm trồng chúng, hoặc vật 1iệu nhân giống của chúng, hợp chất có 
công thức (I), trong đó -B1-B2-B3- là -C=N-O-, -C=N-CH2- , hoặc -N-CH2-CH2-; với điều 
kiện là khi A là A1 -B1-B2-B3- là -C=N-CH2- hoặc -N-CH2-CH2-, khi A là A2 -B1-B2-B3- 
là -C=N-O- hoặc -N-CH2-CH2-, và khi A là A3 -B1-B2-B3- là -C=N-O-; R1 là triflometyl, 
diflometyl hoặc clodiflometyl; R2 là nhóm (X) X2 là C-X6 hoặc nit¬; X1, X3 và X6 độc 
lập là hydro, halogen hoặc trihalometyl, trong đó ít nhất một trong X1, X3 và X6 không 
là hydro; A được chọn từ (A1) đến (A5), trong đó các phần tử thế là như được xác định 
trong các điểm 1-17 yêu cầu bảo hộ. 
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(22) 07.08.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/IB2013/056460       07.08.2013 (87) WO2014/027279    20.02.2014 
(30) 13/588,138       17.08.2012   US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.03.2015 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Karakaari 7, FI-02610 Espoo, Finland 
(72) WEI, Di (CN), LIU, Yinglin  (CN), ANDREW, Piers (GB), ROUVALA, Markku (FI), 

BOWER, Chris  (GB), RYHANEN, Teuvo (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp tạo ra bộ gom điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị dùng để tạo ra bộ gom điện bao gồm lớp vật liệu dẫn điện 
(641) có lớp vật liệu hoạt tính (640) với kết cấu thành hở nối thông được tạo ra trên lớp 
vật liệu đó, kết cấu thành hở nối thông này có kết cấu xoắn bao gồm một hoặc nhiều lỗ 
nhỏ (642) mà ở đó vật liệu hoạt tính sử dụng để phát và/hoặc lưu trữ điện tích có thể 
được lắng đọng, trong đó lớp vật liệu dẫn diện (641) và kết cấu thành hở  nối thông cùng 
tạo thành bộ gom điện mà nó tạo ra đường dẫn điện từ lớp vật liệu hoạt tính (640) cho 
điện tích được phát và/hoặc lưu trữ. Sáng chế cũng đề xuất các phương pháp tạo ra bộ 
gom điện. 
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(30) 2012-179716       14.08.2012  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.03.2015 
(71) SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED  (JP) 

3-1-1, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 1040031 Japan 
(72) TOYOMURA, Nozomu (JP), TAKAHASHI, Amane (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đồ uống có cà phê, phương pháp sản xuất đồ uống có cà phê và 

phương pháp khử vị đắng của đồ uống có cà phê này 
  (57)     Vấn đề được giải quyết bởi sáng chế là đề cập đến kỹ thuật làm giảm vị đắng của đồ 

uống có cà phê. Sáng chế đề xuất đồ uống có cà phê chứa niaxin và cafein, trong đó 
hàm lượng cafein trong 100g đồ uống là 50mg hoặc cao hơn và tỷ lệ trọng lượng 
niaxin/cafein là 0,005 hoặc cao hơn, đồ uống có cà phê này còn chứa dịch chiết từ 
cacao. Ngoài ra, sáng chế cũng đề xuất phương pháp sản xuất đồ uống có cà phê và 
phương pháp khử vị đắng của đồ uống có cà phê. 
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(71) Học viện Quân y  (VN) 

Số 160 Phùng Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Thái Sơn (VN), Đinh Thị Thu Hằng (VN), Nguyễn Văn An (VN) 
(54) Kit PCR đa mồi chứa chứng nội tại plasmit tái tổ hợp dùng để 

chẩn đoán đồng thời vi khuẩn than Bacillus anthracis và 
dịch hạch Yesinia pestis và chứng nội tại plasmit tái tổ hợp 

  (57)      Sáng chế đề cập đến kit PCR đa mồi chứa chứng nội tại plasmit tái tổ hợp dùng để chẩn 
đoán nhanh, đồng thời vi khuẩn than B.anthracis và dịch hạch Y.pestis có độc lực trong 

tự nhiên, khác biệt ở chỗ kit này chứa sáu cặp mồi dùng để khuyếch đại đồng thời bảy 
sản phẩm bao gồm ba gen đích là vrrA, pagA và capA của vi khuẩn than B. anthracis, ba 

gen đích ypo2088, pla và cafl của vi khuẩn dịch hạch Y.pestis và một gen đích của 

chứng nội tại plasmit IC. Kit theo sáng chế giúp chẩn đoán nhanh, đồng thời và đánh giá 
được đầy đủ các mức độc lực khác nhau của vi khuẩn bệnh than và bệnh dịch hạch. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất chứng nội tại plasmit tái tổ hợp để xác minh kết quả chất 
đoán của kit PCR đa mồi. 
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(11) 42904 
(21) 1-2015-00874 (51) 7 C12N  9/42 

(22) 15.08.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2013/055200     15.08.2013 (87) WO2014/028774 A2      20.02.2014 
(30) 61/683,908       16.08.2012 US 
(71) BANGLADESH JUTE RESEARCH INSTITUTE  (BD) 

Manik Mia Avenue, Dhaka, 1207 (BD) Bangladesh, People's Republic 
(72) ISLAM, Mohammed, Shahidul (BD), HOSSEN, Mohammed, Mosaddeque (BD), 

HAQUE, Mohammed, Samiul  (BD), ALAM, Mohammed, Monjurul (BD) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phân tử axit nucleic phân lập được mã hóa enzym phân giải 

xenluloza và hemixenluloza từ nấm Macrophomina 
phaseolina và phương pháp sản xuất enzym này 

  (57)  Sáng chế đề cập đến phân tử axit nucleic của nấm Macrophomina phaseolina 
(“M.phaseolina”) mã hóa protein/enzym có hoạt tính thủy phân xenluloza, bao gồm 

hoạt tính xenlulaza, endoglucanaza, xenlobiohydrolaza, -xilosidaza, -glucosidaza, 

xylanaza, mananaza, -xylosidaza, -xylosidaza, galactosidaza, arabinofuranosidaza, -

fucosidaza, -galactanaza, -glucuronyl hydrolaza chưa bão hòa vμ/hoÆc oligomeraza. 
Sáng chế cũng đề xuất vật truyền, cầu trúc biểu hiện và tế bào chủ chứa và/hoặc bao 
gồm trình tự nucleotit của gen enzym. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất 
và cải biến enzym nhằm cải thiện các đặc tính của chúng. Enzym theo sáng chế có thể 
ứng dụng trong nhiều ngành khác nhau bao gồm dược phẩm, nông nghiệp, chế biến thực 
phẩm và thức ăn chăn nuôi, nhiên liệu sinh học, công nghiệp và hiệu suất năng lượng. 
Enzym theo sáng chế hữu dụng để thủy phân hoàn toàn sinh khối lignoxenluloza thành 
đường đơn, mà tiếp đó có thể được lên men thành nhiên liệu lỏng và vật liệu cấp cho nhà 
máy. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chất khắc ăn mòn tế vi đồng, dung dịch phụ trợ cho chất này 

và phương pháp sản xuất bảng mạch in 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất khắc ăn mòn tế vi, dung dịch phụ trợ để bổ sung vào chất khắc 

ăn mòn tế vi này và phương pháp sản xuất bảng mạch in nhờ sử dụng chất khắc ăn mòn 
tế vi này. Chất khắc ăn mòn tế vi đồng bao gồm dung dịch nước chứa ion đồng (II), axit 
hữu cơ, ion halogenua, polyme và chất hoạt động bề mặt không ion. Polyme này là 
polyme tan trong nước chứa mạch polyamin và/hoặc nhóm cation và có trọng lượng 
phân tử trung bình theo trọng lượng lớn hơn hoặc bằng 1000. Trong chất khắc ăn mòn tế 
vi theo sáng chế, chỉ số A/B nằm trong khoảng từ 2000 đến 9000 và chỉ số A/D nằm 
trong khoảng từ 500 đến 9000, trong đó nồng độ của ion halogenua là A% trọng lượng, 
nồng độ polyme là B% trọng lượng và nồng độ chất hoạt động bề mặt không ion là D% 
trọng lượng. Nhờ sử dụng chất khắc ăn mòn tế vi này, sự bám dính giữa bề mặt lớp đồng 
và nhựa hoặc lớp tương tự có thể được duy trì đồng nhất ngay cả khi mức độ khắc ăn 
mòn thấp. 
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(21) 1-2015-00880 (51) 7 C22B  59/00,  7/00, C25C  3/34 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình thu hồi ít nhất một kim loại đất hiếm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình thu hồi ít nhất một kim loại đất hiếm (REM) thuộc nhóm 
bao gồm Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, và Lu. Trong 
quy trình này, muối clorua nóng chảy được tạo ra và nhôm clorua được sử dụng để clo 
hóa nguồn chứa REM. REM có thể được thu hồi bằng các phương pháp điện phân, làm 
bay hơi hoặc thủy luyện. 
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(72) GENESTE, Herve (FR), OCHSE, Michael (DE), DRESCHER, Karla (DE), JAKOB, 
Clarissa (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất ức chế phosphodiesteraza typ 10A và dược phẩm chứa 

hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức I, N-oxit, tautome, tiền dược chất và 

muối dược dụng của chúng; 
 

 
 

 trong đó các nhóm R1, R2, R3, R4 và R5 là như được xác định trong yêu cầu bảo hộ và 
trong đó X là C-R6 hoặc N, Y là C-R7 hoặc N, trong đó R6 và R7, độc lập với nhau, là 
hydro, halogen, alkoxy, haloalkoxy và nhóm tương tự. 

 Các hợp chất có công thức I, N-oxit, tautome, tiền dược chất và muối dược dụng của 
chúng là các chất ức chế phosphodiesteraza typ 10A. Các hợp chất này được dùng để 
sản xuất dược phẩm và do đó là thích hợp để điều trị hoặc kiểm soát các rối loạn y học 
được chọn từ rối loạn thần kinh và rối loạn tâm thần, để làm giảm các triệu chứng liên 
quan đến các rối loạn này và để làm giảm nguy cơ bị các rối loạn này. 
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of Korea 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị cấp bột nhão hàn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị (100) để cấp bột nhão hàn, thiết bị này bao gồm ngăn thứ 
nhất (110), ngăn thứ hai (120) phần đấu nối cổ chai (130), thiết bị tăng áp thứ nhất 
(140), thiết bị tăng áp thứ hai (150) và vòi cấp (160). Ngăn thứ nhất (100) được nạp bột 
nhão hàn (1) và bao gồm mặt cắt thứ nhất (111) giao nhau với hướng chuyển động của 
bột nhão hàn. Ngăn thứ hai (120) được nạp bột nhão hàn (1) và bao gồm mặt cắt thứ hai 
(121) giao nhau với hướng chuyển động của bột nhão hàn. Phần đấu nối cổ chai (130) 
bao gồm mặt cắt thứ ba (131) giao nhau với hướng chuyển động của bột nhão hàn và 
nhỏ hơn so với mặt cắt thứ nhất (111) và mặt cắt thứ hai (121) và đấu nối ngăn thứ nhất 
(110) và ngăn thứ hai (120). Thiết bị tăng áp thứ nhất (140) làm tăng áp suất bột nhão 
hàn (1) được nạp vào ngăn thứ nhất (110) và làm chuyển động bột nhão hàn (1) về phía 
ngăn thứ hai (120) qua phần đấu nối cổ chai (130). Thiết bị tăng áp thứ hai (150) làm 
tăng áp suất bột nhão hàn (1) được nạp vào ngăn thứ hai (120) và làm chuyển động bột 
nhão hàn (1) về phía ngăn thứ nhất (110) qua phần đấu nối cổ chai (130). Vòi cấp (160) 
được tạo ra ở phần đấu nối cổ chai (130) và ép đùn bột nhão hàn làm chuyển động qua 
phần đấu nối cổ chai (130) ra ngoài. 
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(72) PENG, Shiqi (CN), ZHAO, Ming (CN), JIANG, Xueyun (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Hợp chất có tác dụng làm tan huyết khối và dược phẩm chứa 

hợp chất này dùng để điều trị bệnh đột quỵ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có tác dụng làm tan huyết khối. Hợp chất được tạo thành 

bằng cách liên kết peptit làm tan huyết khối, thành phần loại bỏ gốc tự do và peptit tấn 
công huyết khối thông qua nhánh liên kết. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương 
pháp bào chế hợp chất và dược phẩm chứa hợp chất này dùng để điều trị bệnh đột quỵ. 
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Protein lõi và protein kháng nguyên bề mặt của virut gây 

bệnh viêm gan B, phân tử axit nucleic mã hóa protein này và 
vacxin chứa phân tử axit nucleic này 

  (57)     Sáng chế đề xuất phân tử axit nucleic mã hóa protein lõi, protein kháng nguyên bề mặt 
của virut gây bệnh viêm gan B (HBV), các đoạn và tổ hợp của chúng cũng như cấu trúc 
di truyền/vật truyền và vacxin biểu hiện protein này. Vacxin này có thể gây ra đáp ứng 
miễn dịch ngoại biên và ở gan bằng cách sử dụng cả tác nhân tế bào lẫn tác nhân thể 
dịch. Sáng chế còn đề xuất phương pháp gây miễn dịch nhằm phòng bệnh và/hoặc điều 
trị HBV ở các cá thể. Vacxin kết hợp cũng có thể được thiết kế riêng để gây ra các mức 
đáp ứng miễn dịch mong muốn đối với HBV. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
194 

(11) 42911 
(21) 1-2015-00913 (51) 7 G05B  23/02 

(22) 09.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2013/074265    09.09.2013 (87) WO2014/045922    27.03.2014 
(30) 2012-207094     20.09.2012   JP 

2013-104980     17.05.2013   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.03.2015 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) MIDORIKAWA, Satoru (JP), AKECHI, Yoshihiro (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hệ thống giám sát sự bất thường của thiết bị và phương pháp 

giám sát sự bất thường của thiết bị 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối giám sát sự bất thường của thiết bị (40) truyền 

thông tin nhận dạng duy nhất được gán cho người phụ trách giám sát hoạt động của thiết 
bị đầu cuối giám sát sự bất thường của thiết bị (40) theo sự khởi động của thiết bị đầu 
cuối giám sát sự bất thường của thiết bị (40) đến máy chủ giám sát sự bất thường của 
thiết bị (30) và hiển thị thông tin được truyền từ máy chủ giám sát sự bất thường của 
thiết bị (30). Máy chủ giám sát sự bất thường của thiết bị (30) lưu trữ thông tin khởi 
động bao gồm dữ liệu đo về các thiết bị và ít nhất thông tin về thiết bị được giám sát 
thiết lập cho mỗi người phụ trách giám sát, trích xuất thông tin về thiết bị được giám sát 
được xác định trong thông tin khởi động tương ứng với thông tin nhận dạng được truyền 
từ thiết bị đầu cuối giám sát sự bất thường của thiết bị (40) và truyền thông tin đã được 
trích xuất về thiết bị được giám sát đến thiết bị đầu cuối giám sát sự bất thường của thiết 
bị (40). 
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2. TOSHIBA CONSUMER ELECTRONICS HOLDINGS CORPORATION  (JP) 
2-15, Sotokanda 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan  
3. TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION  (JP) 
2-15, Sotokanda 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

(72) OZAWA, Teturo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy điều hòa không khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy điều hòa không khí bao gồm thiết bị phun mù tĩnh điện được 
lắp giữa đầu không khí vào và đầu không khí ra. Thiết bị phun mù tĩnh điện bao gồm bộ 
phận xả mù để xả mù và bộ phận cấp nước có khả năng tự hút để hút ẩm trong không 
khí và cung cấp nước đã được hút cho bộ phận xả mù. 
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Viale Shakespeare, 47 I-00144 Rome, Italy 
(72) Antonino DI PIETRO (IT), Francesca CAVAZZA (IT), Paolo CALICETI (IT) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hợp chất axit hyaluronic cải biến và dược phẩm chứa hợp chất 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất axit hyaaluronic có công thức (I), quy trình điều chế nó và 

dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(86) PCT/JP2013/063279     13.05.2013 (87) WO2014/045632    27.03.2014 
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(71) 1. INOUE SUDARE CO., LTD.  (JP) 

1014-1, Amano-cho, Kawachinagano-shi, Osaka, Japan 
2. HIGASHIO MECH CO., LTD.  (JP) 
8-22, Kikusui-cho, Kawachinagano-shi, Osaka, Japan 

(72) Hiroshi INOUE (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Kết cấu nối ống 

  (57)     Sáng chế đề cập tới kết cấu nối ống cho phép tạo ra mối nối nhanh chóng và chắc chắn 
mà không cần công đoạn làm loe trên phần đầu khi ống làm bằng nhôm, kết cấu nối ống 
này bao gồm thân nối chính (1) có ren ngoài và đai ốc mũ (3) được bắt vào ren ngoài (2) 
của thân nối chính (1) để nối ống nhôm (4), ống bọc biến dạng nén hình trụ (7) được 
tiếp nhận trong khoảng trống tiếp nhận bên trong (10) của đai ốc mũ (3) và có rãnh theo 
chu vi lõm (9) trên mặt theo chu vi (8), trong đó phần thành đáy mỏng (13) của rãnh 
lõm tiếp nhận lực nén (F) theo hướng trục từ thân nối chính (1) và đai ốc mũ (3) khi đai 
ốc mũ (3) và ren ngoài (2) của thân nối chính được bắt vào nhau và được làm biến dạng 
dẻo hướng vào trong theo hướng kính sao cho kẹp chặt vào mặt theo chu vi (14) của ống 
nhôm cần nối (4) để giữ cố định ống nhôm (4) này. 
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(72) DOI, Yasuhiro (JP), NOMURA, Takayuki  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Chế phẩm làm sạch da hoặc tóc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm làm sạch da hoặc tóc có thể cung cấp độ bền của bọt và 
cảm giác rửa tốt, tăng cường đặc tính chải mượt sau khi rửa và dễ xử lý sau khi sấy khi 
áp dụng lên tóc, và truyền cảm giác ẩm vừa đủ cho da khi áp dụng vào da. 

 Chế phẩm làm sạch da hoặc tóc theo sáng chế chứa thành phần (A) và (B) sau đây: 
 (A) olefin sulfonat nội có từ 12 đến 24 nguyên tử cacbon; và 
 (B) dung dịch dầu có độ tan nằm trong khoảng từ 0 đến 1g trong 100g nước ở 20oC. 
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14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 
(72) DOI, Yasuhiro (JP), UCHIYAMA, Tomoko (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Chế phẩm làm sạch da hoặc tóc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm làm sạch da hoặc tóc có thể cung cấp độ bền của bọt và 
cảm giác rửa tốt, tăng cường đặc tính chải mượt trong quá trình rửa để tạo sự mềm mượt 
cho tóc, và truyền cảm giác dễ chịu khi áp dụng cho da mà không gây cảm giác dính 
nhớp. 

 Chế phẩm làm sạch da hoặc tóc theo sáng chế chứa thành phần (A) và (B) sau đây: 
 (A) olefin sulfonat nội có từ 12 đến 24 nguyên tử cacbon; và 
 (B) chất hoạt động bề mặt anion không có nhóm sulfat ngoại trừ olefin sulfonat nội (A) 

và chất hoạt động bề mặt anion mà có hai hoặc nhiều nhóm axit carboxylic. 
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(72) NAKANO, Mahiro (JP), NAKAYA, Tadashi (JP), SHIMIZU, Toshiyuki (JP), 

IKEHATA, Yoshitomo (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Màng polyeste 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màng polyeste chứa nhựa polyeste thu được bằng cách tái chế các 
chai PET có độ bền lớp màng cao và đồng đều về chiều dày. Màng polyeste được kéo 
giãn hai chiều dọc trục chứa 50 - 95% khối lượng nhựa polyeste thu được bằng cách tái 
chế các chai PET, trong đó nồng độ axit isophtalic so với axit dicarboxylic tạo thành 
nhựa polyeste chứa trong màng nằm trong khoảng từ 0,5 đến 5,0%mol, và polyeste có 
độ nhớt thực, hệ số co ngót nhiệt, hệ số khúc xạ theo hướng chiều dày và sự không đồng 
đều về chiều dày đặc trưng. 
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(72) AUGUSTINE, Steve M. (US), CHAPMAN, David M. (US), CLARK, Dennis F. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chất mang xúc tác, phương pháp điều chế chúng và phương 

pháp sử dụng chất xúc tác 
  (57)     Sáng chế đề xuất chất mang xúc tác, phương pháp điều chế chúng và phương pháp sử 

dụng chất xúc tác. Phương pháp điều chế chất mang xúc tác bao gồm các bước: a) cung 
cấp huyền phù đặc titan oxit anataza, b) kết hợp huyền phù đặc titan oxit anataza với i) 
dạng silic oxit có trọng lượng phân tử thấp và ii) nguồn Mo để tạo ra hỗn hợp TiO2-
MoO3-SiO2. Chất mang xúc tác chứa titan dioxit anataza với lượng nằm trong khoảng từ 
86% đến khoảng 94% trọng lượng, MoO3 với lượng nằm trong khoảng từ 0,1% đến 10% 
trọng lượng; và SiO2 với lượng nằm trong khoảng từ 0,1% đến 10% trọng lượng. Các 
dạng silic oxit có trọng lượng phân tử thấp bao gồm các dạng silic oxit có kích thước 
trung bình trọng lượng thể tích nhỏ hơn 4nm và trọng lượng phân tử trung bình nhỏ hơn 
44.000, và các tổ hợp của chúng. Chất mang xúc tác còn chứa V2O5 với lượng nằm trong 
khoảng từ 0,1% đến 3% trọng lượng và không bắt buộc có P với lượng nằm trong 
khoảng từ 0,01% đến 2,5% trọng lượng. 
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(72) IGARASHI, Takeshi (JP), MORITA, Masaho (JP), ENOMOTO, Kazuyoshi (JP), 

AOKI, Toshimasa (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị vận hành 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị vận hành (1) bao gồm: bộ phận cầm bên phải (10R) và bên 
trái (10L) để được cầm bởi người sử dụng, bộ phận cầm bên phải (10R) và bên trái 
(10L) có các chi tiết vận hành thứ nhất (11) và (19); và bộ phận trung tâm (21) liên kết 
bộ phận cầm bên phải (10R) và bên trái (10L). Thiết bị vận hành (1) có chi tiết vận hành 
thứ hai (22) tạo thành bề mặt trên của bộ phận trung tâm (21). Chi tiết vận hành thứ hai 
(22) bao gồm cảm biến chạm (23) nằm giữa các chi tiết vận hành thứ nhất của bộ phận 
cầm bên phải (10R) và bên trái (10L), và được đỡ để có thể dịch chuyển theo chiều dọc 
để đáp lại thao tác vận hành ấn xuống của người sử dụng. Chi tiết vận hành thứ hai có 
dạng tấm, nên ngón tay người sử dụng có thể dễ dàng chạm chi tiết vận hành thứ hai 
trong điều kiện mà người sử dụng đang cầm các bộ phận cầm. Kết quả là, khả năng vận 
hành của thiết bị vận hành có thể được cải thiện. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm và phương pháp phòng trừ sinh vật gây hại 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm có hiệu quả phòng trừ các sinh vật gây hại rất tốt. Chế 
phẩm phòng trừ sinh vật gây hại này chứa hợp chất có công thức (I) 

 

 
 

 Sáng chế còn đề cập đến phương pháp phòng trừ các sinh vật gây hại nhờ sử dụng chế 
phẩm này và hạt giống của gây mang chế phẩm này. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tủ lạnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tủ lạnh có khả năng giảm lỗi điều khiển của phần điều khiển mà để 
thay đổi việc thiết lập hoạt động. Tủ lạnh được tạo ra có hộp cách nhiệt (11) có các lỗ, 
các cửa (33-37) để mở và đóng các lỗ này, phần điều khiển thứ nhất (51) được lắp trên 
bề mặt trước của cửa và nhận tác động để thay đổi việc thiết lập hoạt động của tủ lạnh, 
phần điều khiển hoạt động (61) để chuyển đổi chế độ của nó giữa chế độ bình thường để 
nhận sự tác động vào phần điều khiển thứ nhất và chế độ chờ để nhận sự tác động vào 
phần điều khiển thứ nhất, và phần điều khiển thứ hai (52) được lắp trên bề mặt trước của 
cửa và nhận tác động để chuyển đổi chế độ của phần điều khiển hoạt động từ chế độ chờ 
sang chế độ bình thường. Nếu phần điều khiển thứ hai được tác động ở chế độ chờ, thì 
phần điều khiển hoạt động này chuyển đổi chế độ của nó từ chế độ chờ sang chế độ bình 
thường. 
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(54) Phương pháp và thiết bị vận chuyển các phôi gia công phẳng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để vận chuyển các phôi gia công phẳng 
(20, 21, 21'), cụ thể là, các thân bao bì dạng ống. Các phôi gia công (20, 21, 21') được 
bố trí phôi này sau phôi khác được vận chuyển riêng lẻ hoặc liên tục theo hướng vận 
chuyển dọc (x) vào trong vùng gia công (3). Thiết bị cắt được bố trí trong vùng gia công 
(3). Các phôi gia công (20, 21, 21') được vận chuyển ra khỏi vùng gia công (3) theo 
hướng vận chuyển ngang (y) vuông góc với hướng vận chuyển dọc. Trong vùng gia công 
(3), ít nhất một bộ phận giữ phôi gia công (16, 26) mà kéo dài theo hướng vận chuyển 
ngang (y) ngang qua chiều rộng của phôi gia công được bố trí, bộ phận giữ này có thể 
được điều chỉnh giữa vị trí giữ và vị trí mở để giữ tạm thời phôi gia công (20, 21, 21') 
nằm trong vùng gia công (3). Bộ phận giữ phôi gia công (16, 26) bao gồm ít nhất hai 
phần giữ (16a, 16b, 26a) nằm cách nhau theo hướng vận chuyển ngang (y) và có thể 
được đưa từ vị trí mở tới vị trí giữ theo cách từ phía sau về phía trước khi nhìn theo 
hướng vận chuyển ngang (y). 

 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
206 

(11) 42923 
(21) 1-2015-00991 (51) 7 B60T  15/08,  8/34 

(22) 19.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2013/075289     19.09.2013 (87) WO2014/050693    03.04.2014 
(30) 2012-216280     28.09.2012   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.03.2015 
(71) ROBERT BOSCH G.M.B.H   (DE) 

Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, Germany 
(72) SAGAYAMA Kosaku  (JP) 
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(54) Cụm thủy lực của hệ thống chống bó cứng phanh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm thủy lực của hệ thống chống bó cứng phanh (100), trong đó 
cụm thủy lực (1) được nối với xi lanh chính để xả dầu phanh ra tại đầu nối thứ nhất (A) 
của nó và được nối với phanh thủy lực tại đầu nối thứ hai (B) của nó, và khiến cho phanh 
thủy lực thực hiện việc phanh, bơm (12) được vận hành bởi động cơ, van nạp (13), van 
xả (14) và bộ tích (15) được tạo ra trong cụm thủy lực (1), và việc điều khiển chống bó 
cứng phanh của phanh thủy lực được thực hiện bằng cách điểu khiển bơm (12), van nạp 
(13) và van xả (14). Cụm thủy lực của hệ thống chống bó cứng phanh (100) có vỏ cụm 
thủy lực (50a), cụm thủy lực (1) được bố trí trong đó, vỏ cụm thủy lực (50a) bao gồm: 
đường dẫn phía xả trong đó bơm (12) được bố trí trên một đầu của đường dẫn phía xả 
theo hướng dọc và đầu nối thứ nhất (A) được tạo ra trên đầu kia của đường dẫn phía xả 
theo hướng dọc, và nối phía xả của bơm (12) và đầu nối thứ nhất (A) với nhau; và đường 
dẫn phía hút kéo dài dọc theo đường dẫn phía xả và nối phía hút của bơm (12) và van 
nạp (13) với nhau, và bộ tích (15), van xả (14), đầu nối thứ hai (B) và van nạp (13) được 
bố trí trong đường dẫn phía hút theo thứ tự từ một đầu đến đầu kia. 
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(54) Cụm thủy lực của hệ thống chống bó cứng phanh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm thủy lực của hệ thống chống bó cứng phanh. Trong cụm thủy 
lực của hệ thống chống bó cứng phanh (100) có bơm (12) và các van (13, 14) được bố 
trí bên trong cụm thủy lực (1) để khiến cho phanh thủy lực thực hiện việc phanh, và việc 
điều khiển chống bó cứng phanh của phanh thủy lực được thực hiện bằng cách điều 
khiển bơm và các van (13 , 14), động cơ (11) để vận hành bơm được tạo kết cấu để vận 
hành bơm (12) nhờ cơ cấu bánh răng hành tinh (30).  
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  (57)      Sáng chế đề cập tới phương pháp sản xuất đường bao gồm các bước: 
chiếu xạ vào lớp nguyên liệu lignoxenluloza bằng một loạt lượng xạ, bằng cách sử dụng 
nhiều hơn một thiết bị chiếu xạ bằng chùm tia điện tử, để chuyển lượng xạ vào nguyên 
liệu lignoxenluloza tổng lượng xạ ít nhất 20Mrad; 
làm nguội nguyên liệu lignoxenluloza đã được chiếu xạ bằng hệ thống trao đổi nhiệt; và 
thuỷ phân nguyên liệu đã được chiếu xạ và làm nguội bằng enzym hoặc vi sinh vật để 
tạo ra đường.  
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  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp sản xuất đường bao gồm các bước: 
nghiền nhỏ nguyên liệu lignoxenluloza được chọn từ nhóm bao gồm cỏ, rạ, bã mía, cây 
đay, cây gai dầu, cây lanh, cây tre, cây siđan, cây chuối abaca, rơm, lõi ngô, thân cây 
ngô, cỏ linh lăng, cỏ khô, xơ dừa, rong biển, tảo và hỗn hợp của chúng; 
phân phối vào nguyên liệu lignoxenluloza tổng lượng xạ lớn hơn khoảng 20Mrad và nhỏ 
hơn khoảng 50Mrad, với cường độ ít nhất là 1Mrad/giây, trước khi cho nguyên liệu 
lignoxenluloza tiếp xúc với enzym hoặc vi sinh vật để thủy phân, 
trong đó bước phân phối bao gồm việc chiếu xạ nguyên liệu lignoxenluloza bằng một 
loạt lượng xạ được chiếu bằng chùm tia điện tử bằng cách cho nguyên liệu đi qua đi lại 
giữa các máy phun điện tử kế tiếp nhau, trong đó nguyên liệu lignoxenluloza được cho 
tiếp xúc với mỗi máy phun trong thời gian tiếp xúc định trước và được làm nguội ít nhất 
một phần giữa mỗi lần tiếp xúc; và 
sau khi phân phối tổng lượng xạ vào nguyên liệu lignoxenluloza, thủy phân nguyên liệu 
đã được chiếu xạ bằng enzym hoặc vi sinh vật để tạo ra đường. 
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(54) Phương pháp sản xuất xyloza 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất xyloza, bao gồm các bước: 
cho nguyên liệu sinh khối đã được xử lý sơ bộ tiếp xúc với một hoặc nhiều enzym nấm 
mốc để đường hóa nguyên liệu, làm tạo ra hỗn hợp đường được chọn từ nhóm bao gồm 
glucoza, xyloza, arabinoza, mannoza và galactoza, 
lên men glucoza để tạo ra rượu hoặc axit hữu cơ và tách rượu hoặc axit hữu cơ dưới dạng 
sản phẩm thứ nhất, và 
tách xyloza dưới dạng sản phẩm thứ hai, 
trong đó nguyên liệu được xử lý sơ bộ bằng cách chiếu xạ vào nguyên liệu 
lignoxenluloza bằng chùm tia điện tử với lượng xạ nằm trong khoảng từ 10Mrad đến 
150Mrad. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
211 

(11) 42928 
(21) 1-2015-00997 (51) 7 C08H  5/04, C10G  1/00, C10L  1/02,  

5/44, C08L  1/02,  97/02, C08J  3/28 
(62) 1-2012-00675   
(22) 26.10.2007 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2007/022719     26.10.2007 (87) WO2008/073186    19.06.2008 
(30) 60/854,519       26.10.2006   US 

60/863,290       27.10.2006   US 
60/859,911       17.11.2006   US 
60/875,144       15.12.2006   US 
60/881,891       23.01.2007   US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.03.2012 
(71) XYLECO, INC.   (US) 

90 Addington Road, Brookline, MA 02146, United States of America     
(72) MEDOFF Marshall  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất axit butyric 

  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất axit butyric bao gồm các bước: 
chuyển hóa đường, được tạo ra bằng cách đường hóa nguyên liệu sinh khối đã được 
chiếu xạ bằng chùm tia điện tử bao gồm thân cây ngô và/hoặc lõi ngô, thành axit butyric 
bao gồm Clostridium với sự có mặt của sắt. 
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  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất hyđrocacbon bao gồm các bước: 
đường hóa nguyên liệu lignoxenluloza mà được cho tiếp xúc với chùm tia điện tử với 
suất liều lượng nằm trong khoảng từ 1Mrad/giây đến 10Mrad/giây để tạo ra đường bằng 
cách cho nguyên liệu lignoxenluloza tiếp xúc với một hoặc nhiều vi sinh vật và/hoặc 
enzym, và 
chuyển hóa đường thành hyđrocacbon bằng cách lên men đường bằng cách sử dụng một 
hoặc nhiều vi sinh vật ưa nhiệt. 
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  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất axit, bao gồm các bước: 
cho nguyên liệu sinh khối đã được xử lý sơ bộ tiếp xúc với vi sinh vật hoặc enzym để 
đường hóa nguyên liệu sinh khối đã được xử lý sơ bộ này và giải phóng đường; và 
chuyển hóa lên men đường thành axit hữu cơ có nhiều chức năng, 
trong đó nguyên liệu được xử lý sơ bộ bằng cách chiếu xạ bằng chùm tia điện tử với 
cường độ ít nhất là 1,0Mrad/giây trong thời gian đủ để chuyển lượng xạ nằm trong 
khoảng từ 10Mrad đến 150Mrad vào nguyên liệu sinh khối bằng ít nhất một trong số các 
cách: chiếu xạ, siêu âm, oxy hóa, nhiệt phân và nổ bằng áp lực hơi nước, và 
trong đó nguyên liệu sinh khối bao gồm nguyên liệu xenluloza hoặc lignoxenluloza. 
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(30) 60/854,519      26.10.2006  US 

60/863,290      27.10.2006  US 
60/859,911      17.11.2006  US 
60/875,144      15.12.2006  US 
60/881,891      23.01.2007  US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.03.2015 
(71) XYLECO, INC.  (US) 

90 Addington Road, Brookline, MA 02146, United States of America 
(72) MEDOFF Marshall (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất đường 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp sản xuất đường bao gồm các bước: 
chiếu xạ vào lớp nguyên liệu lignoxenluloza bằng một loạt liều lượng chiếu xạ, sử dụng 
nhiều hơn một thiết bị chiếu xạ bằng chùm tia điện tử, để chuyển lượng xạ vào nguyên 
liệu lignoxenluloza tổng lượng xạ ít nhất 10Mrad với suất liều lượng nằm trong khoảng 
từ 1Mrad/giây đến 10Mrad/giây; 
làm nguội nguyên liệu lignoxenluloza đã được chiếu xạ bằng hệ thống trao đổi nhiệt bao 
gồm một hoặc nhiều bộ trao đổi nhiệt sau khi chiếu xạ bằng mỗi thiết bị chiếu xạ bằng 
chùm tia điện tử; và 
thuỷ phân nguyên liệu đã được chiếu xạ và được làm nguội bằng enzym hoặc vi sinh vật 
để tạo ra đường; 
trong đó trong quá trình chiếu xạ, hầu như không một nguyên liệu lignoxenluloza nào bị 
thấm ướt bằng chất lỏng. 
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(11) 42932 
(21) 1-2015-01003 (51) 7 C11D  1/02,  17/00,  1/66,  3/04,  

3/10 
(22) 20.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/EP2013/069643      20.09.2013 (87) WO2014/048857 A1     03.04.2014 
(30) 12185831.0        25.09.2012  EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands. 
(72) OSLER, Jonathan (GB), THORLEY, David, Christopher (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hạt tẩy giặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hạt tẩy giặt được phủ có kích thước vuông góc x, y và z, trong đó x 
là từ 0,5 đến 2 mm, y là từ 2 đến 8 mm và z là từ 2 đến 8 mm, trong đó hạt bao gồm: 
(i) từ 20 đến 39% trọng lượng của chất hoạt động bề mặt được lựa chọn từ: chất hoạt 
động bề mặt anion và chất hoạt động bề mặt không ion. 
(ii) từ 10 đến 40% trọng lượng của lớp phủ bọc muối vô cơ được lựa chọn từ: natri 
cacbonat và/hoặc natri sulfat trong đó có ít nhất 5% trọng lượng của các muối vô cơ là 
natri cacbonat; và 
(iii) từ 10 đến 40% trọng lượng của canxit có đường kính trung bình của kích thước hạt 
trung bình (D50) nằm trong khoảng từ 10 đến 70 micron, và trong đó các muối vô cơ có 
mặt trên các hạt tẩy giặt lớp phủ bọc và chất hoạt động bề mặt có lõi với canxit được 
phân tán qua lõi. 
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(11) 42933 
(21) 1-2015-01008 (51) 7 A61F  13/15,  13/49,  13/494 

(22) 04.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2013/073831     04.09.2013 (87) WO2014/050473 A1     03.04.2014 
(30) 2012-218618      28.09.2012  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.03.2015 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) KANEKO, Tomohiro (JP), BABA, Toshimitsu (JP), MINAMI, Kaori (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tã lót dùng một lần 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tã lót dùng một lần (1) được tạo ra với lỗ cạp (WO) và cặp lỗ mở 
quanh chân (LO) được tạo ra với thành phần composit giãn được (5) ở ít nhất các phần 
bên (WPE) của phần cạp (WP) mà được bố trí giữa lỗ cạp và các lỗ quanh chân của tã 
lót dùng một lần. Thành phần composit giãn được được tạo ra với các phần tấm vải 
không dệt thứ nhất và thứ hai (6U, 6L) và thành phần đàn hồi (7) mà được bố trí giữa 
chúng. Mỗi phần tấm vải không dệt thứ nhất và phần tấm vải không dệt thứ hai được tạo 
ra với các vùng lồi-lõm (41) mà các vùng này được tạo ra với các phần lõm (51) và các 
phần lồi (53) lần lượt được lặp lại dọc theo chiều ngang (L) và kéo dài theo chiều dọc 
(T) và ít nhất một vùng không có dạng lồi-lõm (43) để tách biệt các vùng lồi-lõm này 
với nhau theo chiều dọc. Các phần tấm vải không dệt thứ nhất và thứ hai được xếp chồng 
sao cho các vùng có dạng lồi-lõm của phần tấm vải không dệt thứ nhất và thứ hai liền kề 
với nhau và các vùng không có dạng lồi-lõm của chúng tách biệt nhau và được gắn với 
nhau bằng chất bám dính mà được phủ lên thành phần đàn hồi (7). 

 

  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
217 

(11) 42934 
(21) 1-2015-01009 (51) 7 A61F  13/15,  13/511 

(22) 12.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2013/074720     12.09.2013 (87) WO2014/050595 A1   03.04.2014 
(30) 2012-218871     28.09.2012 JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) NODA, Yuki (JP), TAMURA, Tatsuya (JP), HASHINO, Akira (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề xuất vật dụng thấm hút mà có thể tạo ra cho người mặc cảm giác an toàn về 
chất lượng của vật dụng thấm hút khi thay vật dụng thấm hút và xác nhận máu kinh đã 
được thấm hút bởi vật dụng thấm hút. Vật dụng thấm hút theo sáng chế bao gồm: tấm 
trên thấm chất lỏng (2) được bố trí ở phía da; tấm sau không thấm hút chất lỏng (3) 
được bố trí ở phía vải; thân thấm hút giữ chất lỏng (4) được bố trí ở giữa tấm trên thấm 
chất lỏng (2) và tấm sau không thấm hút chất lỏng (3); tấm thứ nhất (5) được bố trí ở 
giữa tấm trên thấm chất lỏng (2) và thân thấm hút (4) và ở bên trong vùng mà trong đó 
thân thấm hút (4) được bố trí; và tấm thứ hai (6) được bố trí ở giữa tấm thứ nhất (5) và 
thân thấm hút (4). Tấm thứ nhất (5) có thể thấm chất lỏng và có đặc tính giữ chất lỏng. 
Tấm thứ hai (6) có thể thấm chất lỏng nhưng không có đặc tính giữ chất lỏng và che 
màu đỏ của máu kinh được thấm hút bởi thân thấm hút (4). 
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(11) 42935 
(21) 1-2015-01010 (51) 7 F25D  29/00,  23/00 

(22) 15.08.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2013/071947      15.08.2013 (87) WO2014/034434    06.03.2014 
(30) 2012-187236      28.08.2012  JP 

2012-187237      28.08.2012  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.03.2015 
(71) 1. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA   (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8001, Japan 
2. TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION  (JP) 
2-9, Suehiro-cho, Ome-shi, Tokyo 1988710 Japan 

(72) TAKESHITA, Masanori (JP), YABUKAMI, Yuya (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tủ lạnh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tủ lạnh (1) khác biệt ở chỗ kết cấu dạng bảng điều khiển chạm, 
trong đó tủ lạnh (1) bao gồm: tấm phía ngoài trong mờ (31); cảm biến dò (57) để dò sự 
thay đổi điện dung được bố trí đằng sau tấm phía ngoài (31); bộ phận đỡ (44) để đỡ đế 
dẻo (42) bao gồm cảm biến dò (57); và bộ phận ép (43) được bố trí giữa đế dẻo (42) và 
bộ phận đỡ (44) để ép cảm biến dò (57) tì vào tấm phía ngoài (31). Phần lõm (71) hoặc 
khe hở (75) được tạo ra ở bộ phận đỡ (44), và LED (91) được bố trí ở phần lõm (71) 
hoặc khe hở (75). Bộ phận ép (43) tiếp xúc với bộ phận đỡ (44) ở phần của nó và tách 
biệt với bộ phận đỡ (44) ở phần của bộ phận ép (43) mà không bao gồm phần tiếp xúc. 
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(11) 42936 
(21) 1-2015-01012 (51) 7 C07K  14/605, A61K  38/26 

(22) 17.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/EP2013/069286    17.09.2013 (87) WO2014/041195      20.03.2014 
(30) 12184744.6      17.09.2012 EP 

61/701,952      17.09.2012 US 
61/784,294      14.03.2013 US 

(71) 1. ZEALAND PHARMA A/S  (DK) 
Smedeland 36, DK-2600 Glostrup, Denmark 
2. BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH  (DE) 
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Germany 

(72) Jakob Lind TOLBORG  (DK), Keld FOSGERAU (DK), Pia NORREGARD (DK), 
Rasmus JUST  (DK), Ditte RIBER  (DK), Dieter Wolfgang HAMPRECHT (DE), 
Robert AUGUSTIN  (DE), Leo THOMAS  (DE), Wolfgang RIST (DE) 

(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Hợp chất tương tự glucagon, chế phẩm chứa hợp chất này, axit 

nucleic mã hóa trình tự axit amin của hợp chất này và phương 
pháp sản xuất hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề xuất nguyên liệu và phương pháp điều trị bệnh béo phì và tình trạng thừa 
cân, bệnh tiểu đường và các rối loạn chuyển hóa có liên quan khác. Cụ thể, sáng chế đề 
xuất hợp chất là các peptit mới tương tự glucagon mà hữu hiệu trong phương pháp này. 
Peptit này có thể gián tiếp tác động nhờ có tính chọn lọc gia tăng đối với thụ thể GPL-1 
khi so với glucagon của người. Sáng chế còn đề xuất chế phẩm, dược phẩm chứa hợp 
chất này, axit nucleic mã hóa trình tự axit amin của hợp chất này, vật truyền biểu hiện, 
tế bào chủ chứa axit nucleic này, kit chứa hợp chất này và phương pháp sản xuất hợp 
chất này. 
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(11) 42937 
(21) 1-2015-01020 (51) 7 C07D  471/04, A61K  31/4985, A61P  

25/28 
(22) 06.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/IB2013/058347     06.09.2013 (87) WO2014/045156     27.03.2014 
(30) 61/703,969     21.09.2012 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.03.2015 
(71) PFIZER INC.  (US) 

235 East 42nd Street, New York, New York 10017, United States of America 
(72) AM ENDE, Christopher William (US), GREEN, Michael Eric (US), JOHNSON, 

Douglas Scott (US), KAUFFMAN, Gregory Wayne (US), O'DONNELL, Christopher 
John (US), PATEL, Nandini Chaturbhai (US), PETTERSSON, Martin Youngjin (SE), 
STEPAN, Antonia Friederike (DE), STIFF, Cory MichaeI (US), SUBRAMANYAM, 
Chakrapani (US), TRAN, Tuan Phong (US), VERHOEST, Patrick Robert (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất pyriđinon hai vòng và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất và muối dược dụng của hợp chất này, trong đó hợp chất 
này có công thức cấu tạo theo công thức I: 

 

 
 

như được xác định trong bản mô tả. Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất 
này. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
221 

(11) 42938 
(21) 1-2015-01021 (51) 7 B01D  11/00 

(22) 28.08.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/AU2013/000964   28.08.2013 (87) WO2014/032100      06.03.2014 
(30) 2012903726      28.08.2012     AU 
(71) THE PRODUCT MAKERS (AUSTRALIA) PTY LTD.  (AU) 

50-60 Popes Road, Keysborough, Victoria 3173, Australia 
(72) KANNAR, David (AU), KITCHEN, Barry James (AU), SPARROW, Lance (AU), 

SZTO, Gregory Yu Foo (AU) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất chất chiết từ cây mía và chất chiết thu 

được bằng phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất chất chiết từ cây mía bao gồm các bước: 
 i) trộn sản phẩm thu được từ cây mía với etanol để tạo ra hỗn hợp chiết chứa ít nhất 

khoảng 50% thể tích etanol; 
 ii) tạo ra chất kết tủa trong hỗn hợp chiết; 
 iii) loại bỏ chất kết tủa ra khỏi hỗn hợp chiết để thu được dịch nổi bề mặt; và 
 iv) loại bỏ etanol ra khỏi dịch nổi bề mặt để thu được chất chiết từ cây mía. 
 Sáng chế còn đề cập đến chất chiết thu được theo phương pháp này. Chất chiết này được 

sử dụng để làm giảm chỉ số calo khả dụng của thực phẩm hoặc đồ uống, điều trị hoặc 
phòng bệnh, và chế phẩm ở dạng sản phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, sản 
phẩm dinh dưỡng dùng trong thể thao, chế phẩm để bao thực phẩm hoặc dược phẩm. 
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(11) 42939 
(21) 1-2015-01027 (51) 7 C07C  2/02 

(22) 31.12.2012 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2012/072335    31.12.2012 (87) WO2014/035456 A2     06.03.2014 
(30) 13/599,996      30.08.2012    US 
(71) CARVER SCIENTIFIC, INC.  (US) 

8000 GSRI Avenue, Baton Rouge, LA 70820, United States of America 
(72) David CARVER (US), Sean REYNOLDS (US) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Phương pháp sản xuất hợp chất xyclophan và phương pháp sản 

xuất dime, trime, oligome và polyme từ xyclophan 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất chất trung gian xyclophan bền. Sáng chế đề 

cập đến phương pháp sản xuất xyclophan được thế và không được thế. Theo phương 
pháp của sáng chế, ống phản ứng nhiệt phân có thể được đun nóng bằng điện mà trong 
đó dòng chảy chứa nitơ oxit với hơi xylen tùy ý trong khí mang trơ ở áp suất khí quyển. 
Khí thoát ra được ngưng tụ dẫn đến sự lắng [2,2']paraxyclophan. Ngoài ra, sáng chế còn 
đề cập phương pháp để sản xuất dime, trime, oligome và polyme từ các hợp chất 
xyclophan. 
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(11) 42940 
(21) 1-2015-01029 (51) 7 B02B  1/02 

(22) 23.08.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2013/056414      23.08.2013 (87) WO2014/042848   20.03.2014 
(30) 13/611,765        12.09.2012   US 

2030-2013        12.07.2013   CL 
(75) MUNGER Kewel  (US) 

786 Road 188, Delano, CA 93215, United States of America 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp rửa sản phẩm rau quả 

  (57)     Sáng chế nói chung đề cập tới phương pháp rửa sản phẩm rau quả để cho phép người 
tiêu dùng có thể ăn ngay được. Phương pháp theo sáng chế loại bỏ bụi, đất, sinh vật gây 
bệnh và tăng thêm thời hạn sử dụng sản phẩm rau quả. Phương pháp theo sáng chế là 
một quy trình nhiều bước được thiết kế để không làm dập hoặc gây ra các hư hại vật lý 
khác. Cuối cùng là, phương pháp theo sáng chế cho phép thu được sản phẩm rau quả đã 
khử trùng, được đóng gói, và bán sẵn trên thị trường. 
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(22) 16.10.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/EP2013/071589    16.10.2013 (87) WO2014/060453   24.04.2014 
(30) 12188806.9      17.10.2012  EP 
(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.  (NL) 

Carel van Bylandtlaan 30, The Hague 2596 HR, The Netherlands 
(72) KAR Ibrahim  (DE), SCHMITZ-GOEB Manfred Heinrich (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị phản ứng khí hóa và phương pháp giám sát nhiệt độ 

bên trong buồng xử lý của bộ phận khí hóa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phản ứng khí hóa (1) để đốt cháy một phần nguyên liệu 

cacbon bao gồm bộ phận khí hóa (3) có vách bộ phận khí hóa (4) và phương pháp giám 
sát sự tăng nhiệt độ trong bộ phận khí hóa này. Vách bộ phận khí hóa có các đường ống 

dẫn tác nhân làm lạnh. ít nhất một trong số các đường ống dẫn tác nhân làm lạnh (12) là 
đường ống giám sát nhiệt độ được nối với bộ cấp tác nhân làm lạnh dạng lỏng, cụ thể là 
nước. Đường ống giám sát nhiệt độ có bộ phận đo nhiệt độ để xác định sự thay đổi nhiệt 
độ trên ít nhất một đoạn đường ống cần giám sát nhiệt độ, trong đó nhiệt độ của tác 
nhân làm lạnh là thấp hơn nhiệt độ sôi của nó. 
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(11) 42942 
(21) 1-2015-01039 (51) 7 H04L  12/16, G08B  13/00, H04L  

12/24, H04N  7/18 
(22) 06.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/CA2013/050690      06.09.2013 (87) WO2014/036656     13.03.2014 
(30) 13/607,447         07.09.2012    US 
(71) AVIGILON CORPORATION  (CA) 

Box 378, #101 - 1001 West Broadway, Vancouver, BC V6H 4E4, Canada 
(72) LEE, Ryan  (CA), MARLATT, Shaun (CA), ADAM, Matthew  (CA), WIGHTMAN, 

Ross  (CA), MAGOLAN, Greg  (CA), MARTZ, Andrew  (CA) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống bảo mật vật lý và phương pháp chia sẻ dữ liệu trong 

hệ thống bảo mật vật lý 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống bảo mật vật lý có nhiều nút máy chủ có thể được xây dựng 

làm mạng phân tán. Để gửi dữ liệu giữa các nút trong mạng, nút thứ nhất có thể truy cập 
mã nhận dạng nút nhận dạng nút thứ hai, với cả hai nút thứ nhất và thứ hai tạo thành ít 
nhất một phần của cụm máy chủ, và sau đó, nút thứ nhất có thể gửi dữ liệu đến nút thứ 
hai. Mã nhận dạng nút tạo thành ít nhất một phần của thông tin hội viên cụm nhận dạng 
tất cả và có thể truy cập tất cả nút máy chủ trong cụm máy chủ. Chức năng như là khả 
năng chia sẻ các hiển thị giữa những người dùng hệ thống và khả năng điều khiển màn 
hình không được giám sát cho những người dùng này có thể được thực hiện trên mạng 
phân tán, mạng trung ương, hay loại mạng khác. 
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(21) 1-2015-01042 (51) 7 G06F  13/00, H04L  12/58 

(22) 03.10.2012 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2012/075717      03.10.2012 (87) WO2014/054144 A1     10.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.03.2015 
(71) FUJITSU LIMITED  (JP) 

1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 Japan 
(72) KATO, Yoshitaka (JP), KAWASAKI, Masahiro (JP), GOTO, Keiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp trích thư, thiết bị trích thư và vật ghi đọc được 

bởi máy tính cố định chứa chương trình 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp trích thư khiến cho máy tính thực hiện quy trình xử lý 

bao gồm bước lưu trữ, liên quan với nhau trong bộ lưu trữ, thư thứ nhất được gửi đến các 
điểm đến, thư trả lời thứ nhất từ điểm đến thứ nhất trong các điểm đến, và thư trả lời lại 
thứ nhất được trả lời đến thư trả lời thứ nhất; và bước hiển thị, trên bộ hiển thị, thư trả lời 
lại thứ nhất được lưu trữ trong bộ lưu trữ liên quan đến thư thứ nhất, để đáp ứng yêu cầu 
tạo ra thư trả lời lại thứ hai đến thư trả lời thứ hai từ điểm đến thứ hai trong số các điểm 
đến của thư thứ nhất. 
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(22) 30.08.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2013/073438   30.08.2013 (87) WO2014/034898 06.03.2014 
(30) 2012-190548   30.08.2012   JP 

2012-215947   28.09.2012   JP 
(71) NIPPON SHINYAKU CO., LTD.  (JP) 

14, Kisshoin Nishinosho Monguchicho, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 601-8550, Japan
(72) TSUJI, Takashi (JP), SHIRAI, Masaaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dẫn xuất pyridin và thuốc chứa dẫn xuất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dẫn xuất pyridin có công thức [1] hoặc muối dược dụng của nó. 
Dẫn xuất pyridin hoặc muối dược dụng của nó theo sáng chế có hoạt tính ức chế thụ thể 
glutamat 5 (mGluR5- Metabotropic Glutamate Receptor 5), và do đó có thể được sử 
dụng làm thuốc phòng và điều trị, ví dụ, chứng đau (ví dụ, đau cấp tính, đau kinh niên, 
đau do viêm, đau thần kinh, chứng tăng cảm giác đau, tăng cảm đau nhiệt độ, loạn cảm 
đau, đau do kích thích nhiệt vô hại, đau do kích thích cơ học vô hại, đau đường niệu 
dưới hoặc các cơ quan sinh sản, và chứng đau nửa đầu), ngứa, triệu chứng đường niệu 
dưới hoặc rối loạn chức năng đường niệu dưới, bệnh trào ngược dạ dày-thực quản 
(GERD-gastroesophageal reflux disease), bệnh trào ngược dạ dày-thực quản có liên 
quan đến giãn cơ thắt thực quản dưới tạm thời (TLESR- gastroesophageal reflux 
associated with transient lower esophageal sphincter relaxation) và bệnh thần kinh trung 
ương. Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm, thuốc ức chế mGluR5 và thuốc phòng hoặc 
điều trị bệnh chứa dẫn xuất này. 

 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
228 

(11) 42945 
(21) 1-2015-01061 (51) 7 B25B  7/00,  27/00 

(22) 30.03.2015 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.03.2015 
(75) Đỗ Dũng Quân  (VN) 

55, Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt 
Nam 

(54) Kìm 
  (57)     Sáng chế đề xuất kìm cho phép tạo ra lực kẹp lớn bằng một lực bóp thông thường nhờ 

một kết cấu đơn giản. 
 Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất kìm bao gồm: má kìm thứ nhất (1) có 

phần mỏ kìm thứ nhất (11) ở một phía đầu và phần tay cầm thứ nhất (12) ở phía đầu kia 
của nó với phần chuyển tiếp (13) nằm giữa chúng; má kìm thứ hai (2) có phần mỏ kìm 
thứ hai (21) ở một phía đầu và phần tay cầm thứ hai (22) ở phía đầu kia của nó với phần 
chuyển tiếp (23) nằm giữa chúng, má kìm thứ nhất (1) và má kìm thứ hai (2) được nối 
với nhau theo cách quay được tương đối quanh chốt quay (3) được lắp trên các phần 
chuyển tiếp (13, 23); khác biệt ở chỗ, phần mỏ kìm thứ nhất (11) của má kìm thứ nhất 
(1) có phần lõm (14) được làm lõm về phía trong phần thân của phần mỏ kìm thứ nhất 
(11); má kìm thứ hai (2) có phần lồi (24) được lồi ra phía ngoài phần thân của phần mỏ 
kìm thứ hai (21); và phần lồi (24) và phần lõm (14) có các độ cong khác nhau nhờ đó 
tạo ra giữa chúng một khoảng không hở có hình lưỡi liềm hay hình dạng mở rộng dần từ 
phía trong ra phía ngoài của mỏ kìm. 
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1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japan 

(72) SUZUKI Teruhiko (JP), HIRABAYASHI Mitsuhiro  (JP), NAKANO Takehiko  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp xử lý ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý ảnh và phương pháp xử lý ảnh có thể giảm khối lượng 
xử lý cần thiết khi tạo luồng, trong đó bộ tạo tệp thiết lập mã bắt đầu và dữ liệu đệm cho 
tệp bao gồm luồng bit thu nhận được bằng cách mã hóa ảnh và thực hiện điều khiển việc 
thiết lập mã bắt đầu và dữ liệu đệm để mã bắt đầu và dữ liệu đệm đã được thiết lập tạo 
cấu trúc tệp với đặc tính của thông số quản lý bộ đệm giải mã đang được duy trì trong dữ 
liệu phương tiện của tệp. Thiết bị xử lý ảnh và phương pháp xử lý ảnh theo sáng chế có 
thể áp dụng được cho thiết bị tạo ảnh. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm lỏng chứa apixaban 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm lỏng chứa apixaban. 
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(30) 2012-191833     31.08.2012   JP 
(71) ASTELLAS PHARMA INC.  (JP) 

5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038411, Japan 
(72) TSUTSUI Yuuki (JP), TOYOTA Hiroyasu (JP), HAKOMORI Tadashi (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Dược phẩm dùng qua đường miệng chứa mirabegron và 

solifenaxin 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm đơn chứa phần giải phóng được cải biến chứa 

mirabegron hoặc muối dược dụng của nó và phần giải phóng tức thì chứa solifenaxin 
hoặc muối dược dụng của nó, (1) dược phẩm đơn này có tốc độ hòa tan của cả hai hoạt 
chất giống như tốc độ hòa tan của các dược phẩm chỉ chứa một hoạt chất hiện có, và (2) 
dược phẩm đơn này có tỷ lệ phần trăm hòa tan của cả hai hoạt chất tối đa là 90% hoặc 
lớn hơn, và có độ sinh khả dụng tương đương với độ sinh khả dụng của các dược phẩm 
chỉ chứa một hoạt chất hiện có. Hơn nữa, để tạo ra dược phẩm đơn này, sáng chế đề xuất 
(3) dược phẩm đơn có hiệu suất tốt, nhờ đó các sai sót trong quá trình tạo viên nén được 
giảm xuống, và có độ ổn định khi bảo quản tốt, nhờ đó sự đổi màu của phần giải phóng 
tức thì được ngăn chặn. Dược phẩm để dùng qua đường miệng theo sáng chế chứa (1) 
phần giải phóng được cải biến chứa mirabegron hoặc muối dược dụng của nó, và (2) 
phần giải phóng tức thì chứa solifenaxin hoặc muối dược dụng của nó và canxi stearat. 
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Douglas G. (US), HARDING, James P. (US), BARBOSA, Jr., Antonio J. (US), ZHAO, 
Zhongdong (CA) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hợp chất imidazopyrazin có hoạt tính ức chế tyrosin kinaza 

lá lách (Syk) và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất imidazopirazin có hoạt tính ức chế tyrosin kinaza lá lách 

(Syk) và dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(72) MITCHELL, Scott A. (US), CURRIE, Kevin S. (GB), BLOMGREN, Peter A. (US), 
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hợp chất imidazopyrazin có hoạt tính ức chế tyrosin kinaza 

lá lách (Syk) và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất imidazopyrazin có hoạt tính ức chế tyrosin kinaza lá lách 

(Syk) và dược phẩm chứa hợp chất này. Ngoài ra, sáng chế cũng đề xuất phương pháp 
xác định sự có mặt hoặc không có mặt của Syk trong mẫu, phương pháp in vitro ức chế 

hoạt tính của tế bào B và ức chế quá trình thủy phân ATP. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Miếng dán ngoài da chứa rivastigmin  

  (57)     Sáng chế đề cập đến miếng dán ngoài da chứa rivastigmin có khả năng thấm rivastigmin 
qua da và có tính năng bám dính tuyệt vời. Miếng dán ngoài da theo sáng chế chứa lớp 
nền và lớp chất dính kết được tạo ra trên lớp nền này, trong đó lớp chất dính kết chứa ít 
nhất rivastigmin và/hoặc muối dược dụng của nó và chất dính kết acrylic cụ thể. Miếng 
dán này có thể chỉ được tạo thành từ lớp nền và lớp chất dính kết. Lớp chất dính kết có 
thể có cấu trúc một lớp. 
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Shigeru (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị phát hiện xe 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phát hiện xe (100) thực hiện việc tô đậm cạnh theo chiều 
lên-xuống của xe đối với các hình ảnh chụp được; đo dữ liệu thị sai giữa các hình ảnh 
chụp được mà được tô đậm cạnh; tìm sự thay đổi của các điểm ảnh trong các hình ảnh 
chụp được và loại bỏ theo cách lựa chọn dữ liệu thị sai dựa trên kết quả này; đo dữ liệu 
khoảng cách từ dữ liệu thị sai; tạo ra hình ảnh khoảng cách bao gồm khoảng cách đối 
với mỗi điểm ảnh; tạo ra nhiều khối tham chiếu bằng cách chia hình ảnh khoảng cách 
thành nhiều vùng theo chiều chuyển động của xe, tìm sự khác nhau giữa dữ liệu khoảng 
cách nền và dữ liệu khoảng cách trong mỗi khối tham chiếu, tìm mức độ thay đổi của sự 
khác nhau đối với mỗi khối tham chiếu và so sánh mức độ thay đổi của sự khác nhau đối 
với mỗi khối tham chiếu với giá trị ngưỡng, nhờ đó xác định trạng thái tương ứng với sự 
có mặt/không có mặt đối tượng tại mỗi thời điểm; duy trì việc xác định trạng thái tại mỗi 
thời điểm, xác định sự chuyển tiếp của xe và phát hiện sự vào/ra của xe. 
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(71) SONY CORPORATION  (JP) 
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(72) HIRAYAMA, Yuichi (JP), OKADA, Satoshi (JP), MICHAEL, Bruce, Lachlan (AU), 

IKEDA, Tamotsu (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp truyền dòng tổng hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các dòng được tổng hợp thành một dòng, và thực hiện việc truyền 
và thu thích hữu hiệu dòng được tổng hợp tới và từ thiết bị bên ngoài. Các bó dòng vận 
chuyển của các dòng vận chuyển được tổng hợp để tạo ra dòng được tổng hợp, và dòng 
tổng hợp được tạo ra được truyền tới thiết bị bên ngoài. Trong việc truyền này, vùng bổ 
sung thông tin đếm được bố trí ở mỗi trong số các bó dòng vận chuyển được đưa vào 
trạng thái trong đó giá trị đếm cụ thể được bổ sung đối với mỗi trong số các bó dòng vận 
chuyển của dòng được tổng hợp. Cấu hình này thông báo thiết bị bên ngoài mà nó dùng 
để xử lý việc chuyển đổi thứ tự bó dựa vào thông tin đếm không được bố trí, và thu từ 
thiết bị bên ngoài dòng được tổng hợp chứa các bó dòng vận chuyển tương ứng được bố 
trí theo thứ tự giống như thứ tự của các bó dòng vận chuyển ở thời điểm truyền. 
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(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, United States of America 
(72) BLAND, Douglas C. (US), ROTH, Gary (US), BOTT, Craig (US), HAMILTON, 

Christopher T. (US), NEUMAN, Joseph (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế 2-amino-5,8-đialkoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]-

pyrimiđin từ 4-clo-2,5-đialkoxypyrimiđin và hợp chất trung 
gian thu được trong quy trình này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế 2-amino-5,8-đialkoxy[1,2,4]- triazolo[l,5-c]-
pirimiđin từ 4-clo-2,5-đialkoxypyrimiđin không sử dụng hyđrazin và xyanogen 
halogenua. Sáng chế cũng đề cập đến các hợp chất trung gian thu được trong quy trình 
này. 
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(72) KOSKENNISKA, Janne (FI) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thép không gỉ austenit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thép không gỉ austenit có khả năng chống ăn mòn lỗ và độ bền 
được nâng cao. Thép không gỉ austenit theo sáng chế bao gồm, theo % khối lượng: C: 
thấp hơn 0,03%; Si: 0,2-0,6%; Mn: 1,0-2,0%; Cr: 19,0-21,0%; Ni: 7,5- 9,5%; Mo: 0,4-
1,4%; Cu: thấp hơn 1,0%; Ni: 0,10-0,25%; tùy ý Co: thấp hơn 1,0%; tuỳ ý B: nhỏ hơn 
0,006%; và lượng còn lại là sắt và các tạp chất không tránh được. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
239 

(11) 42956 
(21) 1-2015-01122 (51) 7 A23L  1/16 

(22) 21.05.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2013/064091      21.05.2013 (87) WO2014/041853   20.03.2014 
(30) 2012-200424      12.09.2012 JP 

201210389331.X      15.10.2012 CN 
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(72) MIYAJIMA, Takaaki (JP), IRIE, Kentarou (JP), FUKUDOME, Shinichi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp sản xuất mỳ nấu sẵn kết đông và phương pháp sản 

xuất mỳ nấu sẵn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất mỳ nấu sẵn kết đông, bao gồm các bước: thu 

mỳ được tạo ra từ tinh bột thô chứa 5-80% khối lượng là tinh bột sắn đã xử lý; gelatin 
hóa mỳ này; cho hợp chất chứa gelatin bám vào mỳ đã gelatin hóa vừa thu được; và kết 
đông mỳ đã bám với hợp chất nêu trên. Ngoài ra, sáng chế đề cập đến phương pháp sản 
xuất mỳ nấu sẵn bao gồm bước làm rã đông mỳ nấu sẵn kết đông được sản xuất bằng 
phương pháp nêu trên. 
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RONDEAU (FR), Jean-Marc Alfred SCHLAEPPI (CH), Gino Anselmus VAN 
HEEKE (BE) 

(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Phân tử liên kết IL-18, vật truyền, tế bào chủ, dược phẩm, kit, 

dụng cụ y tế chứa phân tử liên kết và phương pháp tạo ra phân 
tử liên kết này 

  (57)     Sáng chế đề xuất phân tử liên kết, cụ thể là các kháng thể hoặc các đoạn của chúng, mà 
liên kết với IL-18 và không liên kết với IL- 18 liên kết với IL-18BP (phức IL-18/IL-
18BP). Sáng chế còn đề xuất polynucleotit, vật truyền, tế bào chủ, dược phẩm, phức 
chất, kit và dụng cụ y tế chứa các phân tử liên kết, các kháng thể hoặc các đoạn của 
chúng. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất phương pháp phát hiện IL-18 không liên kết với 
IL-18BP ở dạng thành phần của IL-18 toàn phần để điều trị các bệnh tự miễn dịch và các 
bệnh viêm liên quan. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị biến tần dùng cho máy điều hòa không khí 

  (57)   Sáng chế đề cập đến thiết bị biến tần dùng cho máy điều hòa không khí gồm nền, các 
mạch tăng thế và bộ điều khiển. Nền được lắp đặt sao cho không khí lạnh lưu thông đến 
cạnh bề mặt bên dưới của nền. Các mạch tăng thế được lắp đặt trên cạnh bề mặt bên 
dưới của nền. Bộ điều khiển được cấu tạo để thay đổi số lượng các mạch tăng thế được 
dẫn động phụ thuộc vào độ lớn của tải. 
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IKEDA, Tamotsu (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp truyền dòng tổng hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các dòng được tổng hợp thành một dòng và việc truyền và thu thích 
hợp hơn của dòng tổng hợp tới và từ thiết bị bên ngoài. Các bó dòng vận chuyển của các 
dòng vận chuyển được tổng hợp để tạo ra dòng tổng hợp, và dòng tổng hợp được tạo ra 
được truyền tới thiết bị bên ngoài. Trong việc truyền này, vùng cộng thông tin đếm được 
bố trí ở mỗi trong số các bó dòng vận chuyển được đưa vào trạng thái trong đó giá trị 
đếm cụ thể được cộng đối với mỗi trong số các bó dòng vận chuyển của dòng tổng hợp. 
Cấu hình này thông báo thiết bị bên ngoài rằng chức năng để xử lý việc chuyển đổi thứ 
tự bó dựa vào thông tin đếm không được cung cấp, và thu từ thiết bị bên ngoài dòng tổng 
hợp chứa các bó dòng vận chuyển tương ứng được bố trí theo thứ tự giống như thứ tự của 
các bó dòng vận chuyển ở thời điểm truyền. 
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(72) KAGAMU, Hiroshi (JP), NARITA, Ichiei (JP), GOTO, Yoshihiro  (JP), HAYASHI, 
Takashi (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp đánh giá mức độ ác tính của bệnh ung thư và kit 

đánh giá mức độ ác tính của bệnh ung thư 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp đánh giá mức độ ác tính của bệnh ung thư. Ngoài ra, 

sáng chế còn đề cập đến kit đánh giá mức độ ác tính của bệnh ung thư, phương pháp 
đánh giá tiên lượng của bệnh ung thư, kit đánh giá tiên lượng của bệnh ung thư, peptit, 
vacxin ngăn ngừa ung thư chứa peptit, phương pháp sản xuất tế bào miễn dịch, tế bào 
trình diện kháng nguyên, tác nhân gây cảm ứng tế bào T, phương pháp sản xuất chế 
phẩm tế bào miễn dịch và hợp chất ức chế biểu hiện hoặc hoạt tính DDX3X dùng để 
ngăn ngừa và điều trị bệnh ung thư. 
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(11) 42961 
(21) 1-2015-01157 (51) 7 H02J  7/00 

(22) 08.11.2012 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2012/078987      08.11.2012 (87) WO2014/073074   15.05.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.04.2015 
(71) SHINDENGEN ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD.  (JP) 

2-1, Ohtemachi 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan 
(72) AKIHIRO OKAMOTO (JP), TATSUYA ARAI (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Mạch điều khiển động cơ đốt trong và phương pháp điều khiển 

động cơ đốt trong 
  (57)     Sáng chế đề cập đến mạch điều khiển động cơ đốt trong (100) điều khiển động cơ đốt 

trong (60). Mạch điều khiển động cơ đốt trong (100) bao gồm mạch dò điện áp (20) để 
dò điện áp trên tụ điện (C) được nạp bằng điện năng được tạo ra bởi máy phát điện (41) 
phát điện năng bằng lực dẫn động được tạo bởi động cơ đốt trong (60) và lực dẫn động 
được tạo ra bằng cách dẫn động thiết bị dẫn động ngoài (65), tụ điện (C) cấp điện năng 
được nạp cho động cơ khởi động (46); bộ điều khiển (40) để điều khiển việc cấp điện 
năng được tạo bởi máy phát điện (46) cho tụ điện (C), dựa vào điện áp trên tụ điện (C) 
được dò bởi mạch dò điện áp (20), chỉ để nạp tụ điện. Mạch điều khiển động cơ đốt 
trong (100) còn bao gồm mạch dòng không đổi (10), được kết nối với máy phát điện 
(41) và tụ điện (C), để tạo ra dòng điện không đổi từ dòng điện được tạo bởi máy phát 
điện (41) chỉ để nạp tụ điện (C) bằng dòng điện không đổi. 
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(11) 42962 
(21) 1-2015-01164 (51) 7 B01D  53/14,  53/18,  53/46,  53/60,  

53/62, F23J  15/04 
(22) 08.08.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/EP2013/066642     08.08.2013 (87) WO2014/060131   24.04.2014 
(30) 12188549.5       15.10.2012    EP 
(71) DOOSAN LENTJES GMBH  (DE) 

Daniel-Goldbach-Strasse 19, 40880 Ratingen, Germany 
(72) PELKMAN, Adri Peter (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị lọc khí ống khói 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị lọc khí ống khói với tháp lọc, còn gọi là tháp lọc, tháp rửa 
hoặc tháp hấp thu. 

 Thiết bị lọc khí ống khói bao gồm tháp lọc (10), ít nhất một ống dẫn khí ống khói (12) 
để cấp khí ống khói vào trong phần dưới (101) của tháp lọc (10), ít nhất một dòng chất 
hấp thu chất lưu (14.1, 14.2) để cấp chất hấp thu chất lưu vào phần trên (10u) của tháp 
lọc (10), ít nhất một khoảng trống tiếp xúc (16) dùng cho khí ống khói và chất hấp thu 
chất lưu bên trong phần dưới (101) và/hoặc phần trên (10u) của tháp lọc (10), đầu ra khí 
ống khói (18), kéo dài từ phần trên (10u) của tháp lọc (10), phần chứa thu gom (20) cho 
chất hấp thu chất lưu đã sử dụng, nằm bên dưới và nối thông chất lưu với khoảng trống 
tiếp xúc (16), phần chứa thu gom (20) có phần kéo dài (20e), kéo dài theo ngang qua 
khoảng trống tiếp xúc (16), ống dẫn khí ống khói (12) được bố trí sao cho khí ống khói, 
giải phóng từ ống dẫn khí ống khói (12) này, được dẫn xuống dưới về phía phần kéo dài 
(20e) của phần chứa thu gom (20) trước khi được dẫn lại và đi vào trong khoảng trống 
tiếp xúc (16) bên trong tháp lọc (10). 
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(11) 42963 
(21) 1-2015-01168 (51) 7 A23C  9/13 

(22) 09.08.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2013/071632    09.08.2013 (87) WO2014/038351 A1    13.03.2014 
(30) 2012-195706     06.09.2012    JP 
(71) KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA  (JP) 

1-19, Higashi-Shinbashi 1- chome, Minato-ku, Tokyo 105-8660, Japan 
(72) NIHEI Daichi (JP), NAKANO Masatoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Sản phẩm sữa lên men chứa sắt và tocopherol và phương pháp 

sản xuất sản phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề xuất sản phẩm sữa lên men không bị giảm hương vị do bức xạ ánh sáng và 

sản phẩm này được bổ sung thêm sắt và vitamin E. Sản phẩm sữa lên men theo sáng chế 
khác biệt ở chỗ, sản phẩm này chứa thành phần (a) là hỗn hợp chứa muối sắt đã được 
phủ chất nhũ hóa và (b) tocopherol axetat. Sáng chế còn đề xuất phương pháp sản xuất 
sản phẩm sữa lên men nêu trên và phương pháp ngăn ngừa sự giảm hương vị của sản 
phẩm này. 
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(11) 42964 
(21) 1-2015-01169 (51) 7 A44C  17/00 

(22) 02.10.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/RU2013/000865    02.10.2013 (87) WO2014/054979   10.04.2014 
(30) 2012142105       03.10.2012   RU 
(75) MOISEIKIN VICTOR VLADIMIROVICH  (RU) 

Patrisa Lumumbi st. 81-44, RU-620085 Yekaterinburg, Federation of Russia 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Giá đỡ đá trang sức 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giá đỡ đá trang sức được sử dụng trong ngành công nghiệp đồ trang 
sức. Giá này đỡ đá có kiểu cắt bất kỳ trong sản xuất đồ trang sức bao gồm vòng (a), có 
dạng tương ứng với phần dưới của đá được đặt vào, vòng này được nối với đế của đồ 
trang sức ở hai vị trí, và một vấu (6). Vấu (6) được nối với đế của đồ trang sức ở một vị 
trí trên phần đỉnh và được tạo cấu hình để cho phép cố định đá tại một điểm trên vòng 
(a) sau khi đặt nó trên phần đỉnh. Điều này đảm bảo việc cố định đá trong đồ trang sức 
được chắc chắn, đơn giản và giảm thiểu mức che khuất khi quan sát. 
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(11) 42965 
(21) 1-2015-01170 (51) 7 H01Q  15/14,  3/20,  19/18 

(22) 13.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2013/005441   13.09.2013 (87) WO2014/045557 A1    27.03.2014 
(30) 2012-204376    18.09.2012   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.04.2015 
(71) NEC CORPORATION   (JP) 

7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8001, Japan 
(72) TANABE, Kosuke (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị phản xạ, hệ thống truyền thông sử dụng thiết bị phản 

xạ và phương pháp truyền thông sử dụng thiết bị phản xạ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phản xạ có tấm phản xạ thứ nhất và tấm phản xạ thứ hai mà 

bề mặt phản xạ được lắp tương ứng ở góc nghiêng quy định vào trục xoay vào trục xoay, 
trong đó tấm phản xạ thứ nhất (1) và tấm phản xạ thứ hai được định vị đối diện với nhau, 
và tấm phản xạ thứ nhất và/hoặc tấm phản xạ thứ hai có khả năng xoay xung quanh trục 
xoay. 
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(11) 42966 
(21) 1-2015-01172 (51) 7 H04W  36/06,  16/26 

(22) 21.04.2010 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2010/057082     21.04.2010 (87) WO2010/125954 A1      04.11.2010 
(30) 2009-108558     27.04.2009   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.04.2015 
(71) NTT DOCOMO, INC.  (JP) 

11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-6150, Japan 
(72) HAPSARI, Wuri Andarmawanti (ID), UMESH, Anil (IN), TAKAHASHI, Hideaki 

(JP), IWAMURA, Mikio (JP), ISHII, Minami  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống truyền thông di động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông di động, trong đó nút chuyển tiếp và trạm 
gốc vô tuyến được kết nối qua sóng mang chủ vô tuyến, trạm di động được tạo cấu hình 
để tiến hành quy trình chuyển giao từ trạng thái trong đó sóng mang chủ vô tuyến được 
thiết lập với nút chuyển tiếp để truyền thông qua nút chuyển tiếp và trạm gốc vô tuyến, 
sang trạng thái trong đó sóng mang chủ vô tuyến được thiết lập với trạm gốc vô tuyến để 
truyền thông qua trạm gốc vô tuyến, và trạm di động được tạo cấu hình sao cho các tín 
hiệu điều khiển có trong quy trình chuyển giao được truyền và được thu qua sóng mang 
chủ vô tuyến giữa nút chuyển tiếp và trạm gốc vô tuyến trong quy trình chuyển giao. 
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(11) 42967 
(21) 1-2015-01178 (51) 7 B07B  4/00,  11/00 

(22) 07.04.2015 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.04.2015 
(75) Trịnh Đình Năng  (VN) 

Tổ 1, phường Sông Cầu, thị xã Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn 
(54) Quy trình và hệ thống thiết bị sản xuất nano curcumin từ củ 

nghệ tươi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất nano curcumin từ củ nghệ tươi bao gồm các 

bước: a) Làm sạch và bóc vỏ củ nghệ; b) Phay củ nghệ thành hạt cỡ <1mm; c) Tách dầu 
nhẹ ra khỏi bột curcumin; d) Sấy; ®) Tách chiết axit béo (lipit); e) Tách curcumin để thu 
được curcumin thô; g) Làm sạch đề thu được curcumin tinh khiết đạt độ tinh khiết lên 
đến 95%; h) Nghiền curcumin thành bột có cỡ hạt nano; và (i) Trộn nano curcumin tinh 
khiết với tá dược PED theo tỷ lệ thích hợp. 

 Sáng chế cũng đề xuất hệ thống thiết bị sản xuất nano curcumin bao gồm: máy làm sạch 
và bóc vỏ củ nghệ; máy phay; máy tách dầu nhẹ, máy sấy; máy tách axit béo; máy tách 
curcumin; máy làm sạch curcumin; máy nghiền curcumin thành bột có hạt cỡ nm; và 
máy trộn nano curcumin với tá dược. 
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(11) 42968 
(21) 1-2015-01181 (51) 7 C08K  7/22,  7/28, C04B  26/00, 

C08L  33/04,  63/00,  67/08,  75/04 
(22) 25.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2013/061521    25.09.2013 (87) WO2014/052349    03.04.2014 
(30) 61/705,551      25.09.2012 US 

13/842,342      15.03.2013 US 
14/034,290      23.09.2013 US 

(71) UNITED STATES GYPSUM COMPANY  (US) 
550 West Adams Street Chicago, Illinois 60661-3676, United States of America 

(72) NEGRI Robert H. (US), MIKLOSZ Mark (US), HARGROVE Pamela (US), BURY 
Rafael (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm kết dính dùng cho mối nối, bộ lắp ráp tường chứa chế 

phẩm này và phương pháp xử lý bộ lắp ráp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm kết dính dùng cho mối nối. Chế phẩm kết dính dùng cho 

mối nối theo sáng chế là ở dạng khô, có đặc tính co ngót giảm và chứa chất kết dính và 
các khối cầu rỗng. Chế phẩm kết dính dùng cho mối nối nêu trên có thể được dùng trong 
quy trình xử lý một lớp phủ theo các phương án được ưu tiên. 

 Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến bộ lắp ráp tường chứa chế phẩm nêu trên và phương 
pháp xử lý bộ lắp ráp này. 
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(11) 42969 
(21) 1-2015-01187 (51) 7 F24B  1/183 

(22) 07.04.2015 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.04.2015 
(75) 1. Tạ Huy Hoàng  (VN) 

Số nhà 01, cống An Đông, xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 

2. Đỗ Thành Luân  (VN) 
Thôn Nhất, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

3. Nguyễn Văn Việt  (VN) 
Thôn Chanh, xã Nguyễn úy, huyện Kửn Bảng, tỉnh Hà Nam 

(54) Bếp đun 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bếp đun có chức năng làm nóng nước gồm nắp trên (1); nắp dưới 

(4); thành ngoài (2); thành trong (3); cụm cơ cấu để rót nước sạch vào bao gồm ống tiếp 
nước vào (7), phễu rót (8), nắp đậy phễu (9) và vòi lấy nước nóng ra (10). Trong bếp đun 
theo sáng chế, một không gian khép kín được tạo ra trong thành bếp, bao quanh buồng 
đốt để chứa nước sạch và hấp thu nguồn nhiệt bức xạ hao phí tỏa vào trong thành bếp. 
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(11) 42970 
(21) 1-2015-01188 (51) 7 G05D  23/19, A24F  47/00 

(22) 10.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/EP2013/068722    10.09.2013 (87) WO2014/040988    20.03.2014 
(30) 12183837.9      11.09.2012     EP 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) FARINE, Robin (CH), TALON, Pascal (FR) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Thiết bị và phương pháp kiểm soát bộ phận làm nóng bằng điện, 

hệ thống tạo SOL khí và thiết bị tạo SOL khí bao gồm bộ phận 
làm nóng bằng điện 

  (57)   Sáng chế đề xuất phương pháp kiểm soát bộ phận làm nóng bằng điện, trong đó phương 
pháp này bao gồm các bước: duy trì nhiệt độ của bộ phận làm nóng ở nhiệt độ đích bằng 
cách cấp các xung dòng điện vào bộ phận làm nóng; giám sát chu trình hoạt động của 
các xung dòng điện; và xác định liệu chu trình hoạt động có khác với chu trình hoạt 
động hoặc phạm vi của các chu trình hoạt động mong đợi, và nếu khác, thì làm giảm 
nhiệt độ đích, hoặc dừng việc cấp dòng điện vào bộ phận làm nóng hoặc giới hạn chu 
trình hoạt động của các xung dòng điện được cấp vào bộ phận làm nóng. Sáng chế cũng 
đề cập đến thiết bị kiểm soát bộ phận làm nóng, hệ thống tạo sol khí và thiết bị tạo sol 
khí. 
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(11) 42971 
(21) 1-2015-01189 (51) 7 B32B  3/02, B65D  65/28,  65/40,  

81/34 
(22) 15.10.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2013/077945     15.10.2013 (87) WO2014/061651    24.04.2014 
(30) 2012-228075     15.10.2012    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.04.2015 
(71) TOPPAN PRINTING CO., LTD.  (JP) 

5-1, Taito 1-chome, Taito-ku, Tokyo 1100016 Japan 
(72) IGUCHI Ikuno (JP), SUGAYA Sachiko (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Màng nhiều lớp và đồ đựng sử dụng màng nhiều lớp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màng nhiều lớp, màng này bao gồm: lớp trong được làm từ nhựa 
nhiệt dẻo dễ dán bằng nhiệt, lớp ngoài được cán trên lớp trong và phần bị làm yếu trong 
đó ít nhất một phần của lớp ngoài bị loại bỏ và ít nhất một phần của lớp trong vẫn còn 
nguyên dạng có dạng hình thẳng trên hình chiếu bằng và modun Young bằng 2,0 GPa 
hoặc nhỏ hơn. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến đồ đựng sử dụng màng nhiều lớp này. 
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(11) 42972 
(21) 1-2015-01193 (51) 7 E02B 3/14 

(22) 08.04.2015 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.04.2015 
(71) Công ty TNHH tư vấn công nghệ kè bờ Minh Tác (doanh nghiệp 

KHCN)  (VN) 
P404, nhà A12, số 43 Vọng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

(72) Phan Đức Tác  (VN), Phan Ngọc Minh  (VN) 
(54) Kè gây bồi chống xói lở bảo vệ bờ 

  (57)     Sáng chế đề xuất kết cấu kè gây bồi, chắn sóng bảo vệ bờ bao gồm các dầm bê tông cốt 
thép đúc sẵn (BTCTĐS) được lắp ghép liền kề với nhau để tạo thành mái nghiêng (1), 
một đầu của các dầm này (đầu phía trên) tựa lên trụ đỡ (2), còn đầu kia (đầu phía dưới) 
tựa lên dầm đỡ mái (3). Mỗi dầm BTCTĐS này có hình dạng cấu tạo là các viên bê tông 
theo Bằng độc quyền sáng chế số 11498 (gọi là viên TAC-CI) được đúc liền khối với 
nhau để tạo thành một dầm có chiều dài bằng chiều rộng theo thiết kế của mái kè. Theo 
một phương án thực hiện, các dầm BTCTĐS này được tạo hình theo hai loại: Một loại có 
hai đầu là hai viên TAC-CI nguyên, còn loại thứ hai có hai đầu là hai nửa viên TAC-CI. 
Theo một phương án thực hiện khác, các dầm này được tạo hình theo một loại với một 
đầu là viên TAC-CI nguyên, còn đầu kia là nửa viên TAC-CI. Các viên ở đầu mút của 
các dầm được làm với kích thước lớn hơn các viên còn lại, sao cho khi lắp ghép với 
nhau, giữa các dầm có một khe hở với các lỗ thông (4) để cho bùn cát có thể lọt qua gây 
bồi cho phía sau kè. 

 Theo một phương án khác, sáng chế đề xuất một kết cấu kè ngầm được tạo ra bằng cách 
lắp ghép các khối BTCTĐS có mặt cắt đứng hình tam giác vuông, mỗi khối có cấu tạo 
gồm một bản nghiêng (5), bản đáy (6) và (các) bản chống (7) được đúc liền khối với 
nhau. Bản đáy (6) có một mố định vị (8) tại một đầu và một mộng (9) tại đầu kia, sao 
cho khi các khối BTCTĐS được lắp ghép với nhau, mố định vị (8) của khối này ăn khớp 
vào mộng (9) của khối kề bên đế các khối này liên kết chặt chẽ với nhau tạo thành kè 
ngầm hoặc chân khay cho các kè bảo vệ bờ. 
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8/894, A61Q  1/02,  1/10,  5/06 
(22) 28.10.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2013/079138      28.10.2013 (87) WO2014/069403    08.05.2014 
(30) 2012-239040      30.10.2012     JP 
(71) SHISEIDO COMPANY, LTD.  (JP) 

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040061, Japan 
(72) IKEDA, Tomoko  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hỗn hợp nhũ tương nước trong dầu, mỹ phẩm chứa nó và 

phương pháp trang điểm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp nhũ tương nước trong dầu có độ ổn định cao và mang đến 

cảm giác tươi mát khi sử dụng và lớp phủ hoàn thiện bóng. Hỗn hợp nhũ tương nước 
trong dầu theo sáng chế khác biệt ở chỗ chứa: (a) từ 1 đến 20% khối lượng este của axit 
béo với rượu polyhydric và/hoặc hydrocarbon; (b) từ 3 đến 20% khối lượng dầu silicon 
không bay hơi trong suốt mà dầu này phân tách khi được trộn kết hợp với thành phần (a) 
ở nhiệt độ 25oC; (c) từ 0,1 đến 5% khối lượng kẽm dexyl trisiloxancarboxylat; và (d) 
nước. 
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(11) 42974 
(21) 1-2015-01195 (51) 7 B21B  1/04, B02C  17/46 

(22) 27.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2013/062195    27.09.2013 (87) WO2014/052763     03.04.2014 
(30) 61/706,238      27.09.2012    US 
(71) ANDRITZ INC.  (US) 

One Namic Place, Glens Falls, NY 12801, United States of America 
(72) XU, Eric  (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống và quy trình nghiền bột giấy cơ hóa học 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và quy trình trong đó bột giấy được tạo ra bằng cách sử 
dụng quy trình nghiền bột giấy cơ hóa học, trong quy trình này nguyên liệu 
lignoxenluloza trải qua việc tạo sợi mà không cần phải tẩm hóa chất. Việc xử lý hóa học 
nguyên liệu lignoxenluloza được tiến hành trong hoặc sau quá trình tạo sợi của nguyên 
liệu để trở thành bó sợi. 
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(11) 42975 
(21) 1-2015-01196 (51) 7 C07J  63/00, A61K  31/56, A61P  

29/00 
(22) 10.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2013/059027    10.09.2013 (87) WO2014/040060    13.03.2014 
(30) 61/699,122      10.09.2012    US 

61/780,540      13.03.2013    US 
(71) REATA PHARMACEUTICALS, INC.   (US) 

2801 Gateway Drive, Suite 150, Irving, TX 75063-2648, United States of America 
(72) BENDER, Christopher, F.  (US), JIANG, Xin  (CN), ANDERSON, Eric (US), 

VISNICK, Melean  (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất C17-alkandiyl và alkendiyl của axit oleanolic và 

dược phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất C17-alkandiyl và alkendiyl của axit oleanolic, bao gồm các 

hợp chất có công thức: 
 

 
 

 trong đó các biến là như được xác định trong bản mô tả. Sáng chế còn đề xuất dược 
phẩm, kit và vật phẩm chứa các hợp chất này. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp và 
hợp chất trung gian hữu ích để điều chế hợp chất dùng làm chất điều biến chống oxy hóa 
và chống viêm. 
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(11) 42976 
(21) 1-2015-01200 (51) 7 H04B  7/26 

(22) 16.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/KR2013/008342    16.09.2013 (87) WO2014/042477 A1     20.03.2014 
(30) 61/701,706       16.09.2012   US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.04.2015 
(71) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721 Republic of Korea 
(72) KIM, Hyungtae (KR), KIM, Eunsun (KR), PARK, Hanjun (KR), SEO, Hanbyul (KR), 

PARK, Jonghyun (KR), KIM, Kijun (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị thu dữ liệu trong hệ thống truyền 

thông không dây đa điểm phối hợp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông không dây. Phương pháp thu dữ liệu bởi thiết 

bị người dùng (UE-user equipment) trong hệ thống truyền thông không dây đa điểm 
phối hợp (CoMP - Cooperative multi-point) bao gồm bước thu thông tin điều khiển 
đường xuống (DCI - Downlink control information) không chứa thông tin chỉ báo trạm 
gốc truyền (BS- Base station) mà thực tế truyền dữ liệu giữa các BS tham gia vào CoMP; 
bước thu thông tin về tín hiệu tham chiếu thông tin trạng thái kênh công suất bằng 
không (CSI-RS - Channel State information- reference signal) của mỗi BS; và giả sử rằng 
dữ liệu không được ánh xạ tới phần tử tài nguyên của CSI-RS công suất bằng không với 
chỉ số thấp nhất và thu dữ liệu qua kênh điều khiển đường xuống vật lý (PDSCH - 
Physical downlink control channel). 
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(21) 1-2015-01204 (51) 7 C07D  401/14,  239/56,  403/06,  

403/14,  239/52,  239/54,  471/04, 
A61K  31/513, A61P  31/18 

(22) 07.10.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2013/063612  

07.10.2013 
(87) WO2014/058747   17.04.2014 

(30) PCT/CN2012/001358     08.10.2012    CN 
(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.  (US) 

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907, United States of America 
(72) ARRINGTON, Kenneth, L. (US), BURGEY, Christopher (US), GILFILLAN, Robert 

(GB), HAN, Yongxin (CA), PATEL, Mehul (US), LI, Chun Sing (CA), LI, Yaozong 
(CN), LUO, Yunfu (CN), XU, Jiayi (CN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất 5-phenoxy-3H-pyrimidin-4-on và dược phẩm chứa hợp 

chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) là chất ức chế enzym phiên mã ngược của 

HIV, trong đó R1, R2, RE, L, M và Z là như được thể hiện trong bản mô tả. Hợp chất có 
công thức (I) và muối dược dụng của nó là hữu ích để ức chế enzym phiên mã ngược của 
HIV, phòng bệnh và điều trị bệnh nhiễm HIV và phòng bệnh, làm chậm sự khởi phát 
hoặc tiến triển, và điều trị bệnh AIDS. Hợp chất theo sáng chế và muối của nó có thể 
được dùng làm hoạt chất trong dược phẩm, tùy ý kết hợp với chất kháng virut khác, chất 
điều biến miễn dịch, chất kháng sinh và vacxin. 
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(21) 1-2015-01208 (51) 7 A23L  1/30,  2/52,  2/66, A61K  

36/82 
(22) 04.10.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2013/063394    04.10.2013 (87) WO2014/055830   10.04.2014 
(30) 61/709,715      04.10.2012    US 

61/781,681      14.03.2013    US 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

Dept. 377/AP6A-1, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States 
of America 

(72) PATEL, Gaurav (US), JOHNS, Paul (US), DEWILLE, Normanella (US), PEREIRA, 
Suzette (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm dinh dưỡng dạng lỏng trong suốt tự ổn định chứa 

epigallocatechin galat 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dinh dưỡng dạng lỏng trong suốt tự ổn định có độ pH 

nằm trong khoảng từ 2,5 đến 4,6 và chứa nước; ít nhất một nguồn EGCg với lượng đủ để 
tạo ra 200-1700 mg/l EGCg; và ít nhất một nguồn protein với lượng đủ để tạo ra 25-45 
g/l tổng lượng protein. Chế phẩm dinh dưỡng dạng lỏng trong suốt tự ổn định mất không 
quá 20% khối lượng các chất rắn trong lượng EGCg có mặt trong công thức ban đầu của 
chế phẩm do quá trình epime hóa, quá trình biến chất, hoặc cả quá trình epime hóa lẫn 
quá trình biến chất trong khi khử trùng bằng nhiệt. Theo các phương án nhất định, việc 
mất EGCg được thể hiện bởi lượng sản phẩm epime hóa GCg có mặt trong chế phẩm 
dinh dưỡng dạng lỏng trong suốt tự ổn định sau khi khử trùng bằng nhiệt. Sáng chế cũng 
đề cập đến phương pháp chế biến chế phẩm dinh dưỡng dạng lỏng trong suốt tự ổn định.  
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(21) 1-2015-01212 (51) 7 H04W  24/10, H04B  7/04 
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(86) PCT/KR2013/008343    16.09.2013 (87) WO2014/042478 A1     20.03.2014 
(30) 61/701,706       16.09.2012    US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.04.2015 
(71) LG ELECTRONICS INC.   (KR) 

20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721, Republic of Korea 
(72) KIM, Hyungtae (KR), PARK, Jonghyun  (KR), KIM, Kijun  (KR), KIM, Eunsun  

(KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền nhận thông tin trạng thái 

kênh trong hệ thống truyền thông không dây hỗ trợ truyền 
hợp tác 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông không dây. Phương pháp báo cáo Thông tin 
trạng thái kênh (CSI) trong hệ thống truyền thông không dây đa điểm hợp tác (CoMP), 
phương pháp này được thực hiện bởi thiết bị người dùng (UE) và bao gồm nhận thông 
tin cấu hình tài nguyên thứ nhất cho CSI-RS (Tín hiệu tham chiếu-Thông tin trạng thái 
kênh) và thông tin cấu hình tài nguyên thứ hai để đo nhiễu; và tính CSI bằng cách sử 
dụng thông tin cấu hình tài nguyên thứ nhất và thông tin cấu hình tài nguyên thứ hai, 
CSI này là cho một hoặc nhiều các trạm gốc (BS) trong số nhiều các BS tham gia 
COMP, trong đó tài nguyên đo nhiễu theo thông tin cấu hình tài nguyên thứ hai tồn tại 
trong liên kết của các tài nguyên CSI-RS công suất bằng không của mỗi trong số nhiều 
BS. 
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(86) PCT/JP2013/075217     11.09.2013 (87) WO2014/042279 A1    20.03.2014 
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(71) AJINOMOTO CO., INC.  (JP) 
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(72) SATO, Hiroaki  (JP), NAKAGOSHI, Hiroyuki  (JP), KAWAUCHI, Masato  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất thực phẩm thủy sản được chế biến và 

chế phẩm enzym để cải biến đặc tính của thực phẩm thủy sản 
được chế biến 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất thực phẩm thủy sản được chế biến, phương 
pháp này bao gồm bước bổ sung glucoza oxidaza và nấm men chứa kim loại vào nguyên 
liệu thủy sản thô, và đề cập đến chế phẩm enzym chứa glucoza oxidaza và nấm men 
chứa kim loại làm các thành phần hoạt tính để cải biến đặc tính của thực phẩm thủy sản 
được chế biến. 
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Rampaul  (US), Robin Davies  (US), Anjali Reddi  (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp tìm kiếm dữ liệu phù hợp với yêu cầu, 

và phương tiện lưu trữ không tạm thời đọc được bởi máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp được sử dụng để phát hiện dữ liệu phù 

hợp với yêu cầu trong đó nhiều nguồn dữ liệu, có thể là các trang web hoặc các nguồn 
dữ liệu khác, được kiểm tra về dữ liệu phù hợp với yêu cầu. Quy trình và phương pháp 
này được thực hiện theo cách đệ quy số lượng không xác định các bước lặp, nhờ sử dụng 
dữ liệu và siêu dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu để chứng thực dữ liệu phát hiện được và 
siêu dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác, cho đến khi không còn dữ liệu hoặc các nguồn dữ 
liệu phù hợp được tìm thấy, hoặc phán quyết hoặc các quy tắc ngoại lệ được đáp ứng. Dữ 
liệu và siêu dữ liệu phát hiện được được sắp xếp theo hệ thống, phán quyết để đánh giá 
độ tin cậy, tổng hợp, và nhóm thành các hồ sơ tổng hợp nhờ sử dụng các quy luật ưu tiên 
và nguồn gốc để xác định các nguồn dữ liệu đáng tin cậy nhất cũng như các điều khoản 
sử dụng cho mỗi nguồn. Dữ liệu, siêu dữ liệu, và thông tin về mỗi lần tìm kiếm được giữ 
lại và có thể được sử dụng cho các mục đích tiếp theo, như các tìm kiếm tiếp theo hoặc 
các hoạt động phía sau khác. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương tiện lưu trữ 
không tạm thời đọc được bởi máy tính. 
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FORSCHUNG E.V.  (DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany 

(72) NAGEL, Frederik  (DE), WILDE, Stephan (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp tạo tín hiệu mở rộng băng thông từ 

tín hiệu âm thanh giới hạn băng thông 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị (100) để tạo ra tín hiệu mở rộng băng thông (135) từ tín 

hiệu âm thanh giới hạn băng thông (105), tín hiệu âm thanh giới hạn băng thông (105) 
bao gồm nhiều khối thời gian giới hạn băng thông liên tiếp (511), mỗi khối thời gian 
giới hạn băng thông có ít nhất một thông số tái tạo dải phổ kết hợp bao gồm dải tần số 
lõi và tín hiệu mở rộng băng thông (135) bao gồm nhiều khối thời gian mở rộng băng 
thông liên tiếp (513), bao gồm bộ sinh nối tạm (110), bộ điều khiển tín hiệu (120) và bộ 
tổ hợp (130). Bộ sinh nối tạm (110) được cấu hình để sinh ra tín hiệu được nối tạm (115) 
bao gồm dải tần số phía trên sử dụng khối thời gian giới hạn băng thông của tín hiệu âm 
thanh giới hạn băng thông (105). Bộ sinh nối tạm (110) được cấu hình để thực hiện giải 
thuật nối tạm điều hòa (515) để thu được tín hiệu được nối tạm (115). Bộ sinh nối tạm 
(110) được cấu hình để thực hiện giải thuật nối tạm điều hòa (515) đối với khối thời gian 
mở rộng băng thông hiện thời (m') của nhiều khối thời gian mở rộng băng thông liên 
tiếp (513) sử dụng khối thời gian giới hạn băng thông đi trước theo thời gian (m - 1) của 
nhiều khối thời gian giới hạn băng thông liên tiếp (511) của tín hiệu âm thanh giới hạn 
băng thông (105). Bộ điều khiển tín hiệu (120) được cấu hình để điều khiển tín hiệu 
(105) trước khi nối tạm hoặc tín hiệu được nối tạm (115) được tạo ra bằng cách sử dụng 
khối thời gian giới hạn băng thông đi trước theo thời gian (m - 1) sử dụng thông số tái 
tạo dải phổ (121) được kết hợp với khối thời gian giới hạn băng thông hiện thời (m) để 
thu được tín hiệu nối tạm được điều khiển (125) bao gồm dải tần số phía trên. Khối thời 
gian giới hạn băng thông đi trước theo thời gian (m - 1) đi trước theo thời gian khối thời 
gian giới hạn băng thông hiện thời (m) trong nhiều khối thời gian giới hạn băng thông 
liên tiếp (511) của tín hiệu âm thanh giới hạn băng thông (105). Bộ tổ hợp (130) được 
cấu hình để tổ hợp tín hiệu âm thanh giới hạn băng thông (105) bao gồm dải tần số lõi 
và tín hiệu nối tạm được điều khiển (125) bao gồm dải tần số phía trên để thu được tín 
hiệu mở rộng băng thông (135). 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp cung cấp khả năng trộn giảm dẫn 

hướng tăng cường cho âm thanh 3D 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị và phương pháp cung cấp khả năng trộn giảm dẫn hướng tăng 

cường cho âm thanh 3D. Thiết bị (100) để trộn giảm ba hoặc nhiều hơn ba kênh đầu vào 
âm thanh để thu được hai hoặc nhiều hơn hai kênh đầu ra âm thanh được đề xuất. Thiết 
bị (100) bao gồm giao diện thu (110) để thu ba hoặc nhiều hơn ba kênh đầu vào âm 
thanh và để thu thông tin phụ. Hơn nữa, thiết bị (100) bao gồm bộ trộn giảm (120) để 
trộn giảm ba hoặc nhiều hơn ba kênh đầu vào âm thanh phụ thuộc vào thông tin phụ để 
thu được hai hoặc nhiều hơn hai kênh đầu ra âm thanh, số các kênh đầu ra âm thanh nhỏ 
hơn số các kênh đầu vào âm thanh. Thông tin phụ chỉ ra đặc điểm của ít nhất một kênh 
trong số ba hoặc nhiều hơn ba kênh đầu vào âm thanh, hoặc đặc điểm của một hoặc 
nhiều sóng âm thanh được ghi trong một hoặc nhiều kênh đầu vào âm thanh, hoặc đặc 
điểm của một hoặc nhiều nguồn âm thanh mà đã phát ra một hoặc nhiều sóng âm thanh 
được ghi trong một hoặc nhiều kênh đầu vào âm thanh. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất etynyl, quy trình điều chế và dược phẩm chứa dẫn 

xuất này 
  (57)      Sáng chế này đề cập đến dẫn xuất etynyl có công thức I: 

 

  
 

trong đó: 
Y là N hoặc CH; 
hoặc muối cộng axit dược dụng, hỗn hợp raxemic, hoặc chất đồng phân đối ảnh và/hoặc 
chất đồng phân quang học tương ứng của nó và/hoặc chất đồng phân lập thể của nó. 
Đã bất ngờ phát hiện ra rằng hợp chất có công thức chung I là chất đối kháng thụ thể 
glutamat hướng chuyển hóa (chất điều biến biến cấu âm) để điều trị bệnh lo âu và chứng 
đau, bệnh trầm cảm, hội chứng Fragile-X, bệnh rối loạn phổ tự kỷ, bệnh Parkinson và 
bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD). 
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(54) Phần tử pin mặt trời có bộ cộng hưởng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phần tử pin mặt trời có bộ cộng hưởng được bố trí trên một kết cấu 
điện môi phân lớp bao gồm lớp (5) có suy giảm điện từ cực tiểu có mặt phẳng trên tạo 
thành mặt phẳng tới (3), lớp (5) có suy giảm điện từ cực tiểu này có thể thấm được đối 
với sóng điện từ và được giới hạn bởi các đường biên (6) của các thay đổi đặc tính vật 
liệu, và ít nhất một bộ cộng hưởng 2D-3D (4) được bao quanh bởi chất điện môi (10) và 
được bố trí trong kết cấu điện môi. Lớp (5) có suy giảm điện từ cực tiểu được nối với ít 
nhất một lớp khác (20) có tần số cộng hưởng khác với bộ cộng hưởng nêu trên, và phần 
tử pin mặt trời được kết thúc bởi không gian tự do hoặc bởi một phần tử pin mặt trời 
khác dự kiến hấp thụ toàn bộ phần năng lượng còn lại được tạo ra bởi sóng điện từ tới. 
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(54) Phương pháp xử lý thông tin xe bằng cách sử dụng thiết bị bên 

ngoài và xe sử dụng phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp xử lý thông tin xe bằng cách sử dụng thiết bị bên ngoài 

và xe sử dụng phương pháp này. Phương pháp xử lý thông tin xe được thực hiện bằng 
cách sử dụng thiết bị bên ngoài được nối với xe bao gồm các bước: nhận dạng quyền 
kiểm soát của thiết bị bên ngoài được nối với xe để truyền thông giữa thiết bị bên ngoài 
và xe; truyền thông tin dịch vụ có thể được sử dụng theo quyền kiểm soát nhận dạng 
được; và thực hiện dịch vụ, theo thông tin dịch vụ đã truyền, được chọn bởi thiết bị bên 
ngoài bằng cách sử dụng bộ xử lý có trong thiết bị bên ngoài. 
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(54) Vi khuẩn tái tổ hợp đồng biểu hiện enzym glucoza-6-phosphat 

dehydrogenaza và malat dehydrogenaza và phương pháp sản 
xuất axit hữu cơ bằng cách nuôi cấy vi khuẩn tái tổ hợp này   

  (57)  Sáng chế đề cập đến vi khuẩn tái tổ hợp đồng biểu hiện enzym glucoza-6- phosphat 
dehydrogenaza và malat dehydrogenaza và phương pháp sản xuất axit hữu cơ bằng cách 
nuôi cấy vi khuẩn tái tổ hợp đồng biểu hiện các enzym này. 
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(54) Hệ thống và phương pháp đúc vật liệu bằng cách sử dụng sự 

chênh lệch áp suất 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp đúc vật liệu bằng cách sử dụng sự chênh 

lệch áp suất. Hệ thống (20) này bao gồm buồng nóng chảy (30), buồng lấy vật đúc ra 
(80), và buồng thứ cấp (50) nằm ở giữa. Buồng nóng chảy (30) có thể duy trì áp suất 
nóng chảy và buồng lấy vật đúc ra (80) có thể đạt được áp suất khí quyển. Buồng thứ cấp 
(50) có thể có các vùng (62) điều chỉnh được áp suất đến các áp suất khác nhau. Trong 
khi đúc liên tục, vùng (62) thứ nhất tiếp giáp với buồng nóng chảy (30) có thể được điều 
chỉnh đến áp suất ít nhất là hơi cao hơn áp suất nóng chảy; áp suất trong các vùng tiếp 

theo có thể được giảm liên tục và sau đó tăng liên tục. áp suất trong vùng cuối cùng có 

thể ít nhất là hơi cao hơn áp suất khí quyển. áp suất chênh lệch có thể tạo ra nút không 
khí động giữa buồng nóng chảy (30) và buồng lấy vật đúc ra (80), nút này có thể ngăn 
không cho khí không phải là khí trơ trong môi trường xâm nhập vào buồng nóng chảy 
(30), và do đó có thể ngăn chặn sự nhiễm tạp chất là các chất phản ứng trong buồng 
nóng chảy (30). Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến buồng dùng cho lò đúc liên tục sử 
dụng trong hệ thống và phương pháp đúc này. 
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(30) 61/711,868      10.10.2012    US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, United States of America 
(72) FISK, Jason S. (US), BLAND, Douglas, C. (US), FRYCEK, George, J. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế alkoxycarbonyl isothioxyanat 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình điều chế alkoxycarbonyl isothioxyanat từ alkyl cloformat và 
thioxyanat trong toluen bằng cách khống chế lượng nước và chất xúc tác. 
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(11) 42990 
(21) 1-2015-01261 (51) 7 G06F  17/30 

(22) 29.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/CN2013/084645    29.09.2013 (87) WO2014/048396 A1     03.04.2014 
(30) 201210376301.5      29.09.2012   CN 
(71) ZTE CORPORATION  (CN) 

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech lndustrial Park, Nanshan District, Shenzhen, 
Guangdong Province 518057, P.R China 

(72) OUYANG, Wei (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống quản trị tệp phân tán và phương pháp sao lưu giữ 

liệu cho hệ thống quản trị tệp phân tán 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống quản trị tệp phân tán và hệ thống sao lưu dữ liệu cho hệ 

thống quản trị tệp phân tán. Hệ thống này bao gồm: FLR (bộ đăng ký thường trú của 
tệp) chính, FAC (máy khách truy nhập tệp) thứ nhất, FAS (máy chủ truy nhập tệp) 
chính, và ít nhất một FLR không hoạt động thứ nhất và FAS luân phiên thứ nhất, tiểu hệ 
thống phân tán dự phòng bao gồm FLR dự phòng, FAC thứ hai, FAS dự phòng, và ít 
nhất một FLR không hoạt động thứ hai và FAS luân phiên thứ hai; ít nhất một FLR 
không hoạt động thứ nhất và ít nhất một FLR không hoạt động thứ hai đều được sử dụng 
để sao lưu dữ liệu lên FLR chính hoặc FLR dự phòng; FAS luân phiên thứ nhất và FAS 
luân phiên thứ hai đều được sử dụng để đồng bộ hóa với FAS chính và FAS dự phòng và 
để thực hiện các hoạt động viết lên dữ liệu thực tế hiện có khi FAC thứ nhất hoặc FAC 
thứ hai nhận được các lệnh thực hiện hoạt động viết dữ liệu. Giải pháp theo sáng chế 
nâng cao độ tin cậy và tính thực tiễn của hệ thống. 
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(22) 22.10.2012 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2012/006758      22.10.2012 (87) WO2014/064731    01.05.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.07.2015 
(71) ALPS PHARMACEUTICALS, IND. CO., LTD.  (JP) 

10-50, Mukaimachi 2-chome, Furukawa-cho, Hida-shi, Gifu, 5094241, Japan 
(72) MINAMI, Kazunobu (JP), TANIWAKI, Shinji (JP), KATSUMATA, Akiko (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phần chiết giàu rutin và phương pháp sản xuất phần chiết này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp sản xuất phần chiết giàu rutin từ thực vật và phần chiết 
giàu rutin của Uncaria elliptica thu được bằng phương pháp này.  
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(11) 42992 
(21) 1-2015-01263 (51) 7 F02P  9/00, F02N  11/08,  3/04 

(22) 09.04.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2013/060728    09.04.2013 (87) WO2014/050182    03.04.2014 
(30) 2012-212305     26.09.2012      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.04.2015 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Jun SUZUKI (JP), Makoto ISHIZUKA (JP), Hirotaka SATO (JP), Akihiko 

YAMASHITA (JP), Yuichi TAKEDA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ khởi động động cơ 

  (57)     Sáng chế đề xuất bộ khởi động động cơ có khả năng khởi động động cơ một cách tin cậy 
và hiệu quả bằng cách loại bỏ thao tác đạp không cần thiết. 

 Trong thiết bị khởi động động cơ mà bao gồm một thành phần của động cơ là trục khuỷu 
(11), máy phát điện (2) quay đồng bộ với sự chuyển động quay của trục khuỷu, các cuộn 
đánh lửa (5) để cấp cao áp cho bugi (12), phương tiện phát động để làm quay trục khuỷu 
(11) để khởi động động cơ, phương tiện chuyển mạch (tranzito 63) để bật/tắt (ON/OFF) 
điện áp cấp vào bugi (12), và CPU (64) để điều khiển phương tiện chuyển mạch này, thì 
thiết bị khởi động động cơ theo sáng chế bao gồm tụ tích trữ (62) được mắc song song 
với máy phát điện (2) vào các cuộn đánh lửa (5), và CPU (64) dò điện áp theo dõi giữa 
tụ tích trữ (62) và các cuộn đánh lửa (5), và chuyển phương tiện chuyển mạch sang trạng 
thái dẫn điện chỉ khi điện áp theo dõi này đã đạt đến lớn hơn hoặc bằng điện áp định 
trước. 
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Via XXV Aprile, 7, I-20020 LAINATE (Milano), Italy 
(72) COLLE, Roberto (IT), SARRICA, Andrea (IT), DELEO, Maurizio (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Kẹo cao su 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kẹo cao su bao gồm ít nhất vùng thứ nhất với nền gôm và ít nhất 
vùng thứ hai có thể hòa tan hoàn toàn trong nước không có nền gôm, gôm này được đặc 
trưng bởi sự có mặt của hỗn hợp hiệp đồng gồm: 

 a) phần chiết thực vật được chọn từ phần chiết từ vỏ cây mộc lan, phần chiết từ chè xanh 
và tổ hợp của chúng với lượng hữu hiệu, 

 b) ion kẽm, ít nhất được chứa một phần trong vi hạt có thể hòa tan hoàn toàn trong nước 
với lượng hữu hiệu. 
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(21) 1-2015-01272 (51) 7 H04J  11/00, H04L  1/00 

(62) 1-2010-01447   
(22) 26.12.2008 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2008/004009     26.12.2008 (87) WO 2009/087743     16.07.2009 
(30) 2008-000199     04.01.2008    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.06.2010 
(71) GODO KAISHA IP BRIDGE 1  (JP) 

c/o Sakura Sogo Jimusho, 1-11 Kanda-Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 
(72) Sadaki FUTAGI (JP), Daichi IMAMURA (JP), Seigo NAKAO (JP), Tomofumi 

TAKATA (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị truyền tín hiệu vô tuyến và phương pháp truyền tín 

hiệu vô tuyến 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp truyền thông vô tuyến có thể giảm sự tăng 

các bộ nhớ CGI cho kênh điều khiển và cải thiện thông lượng của kênh dữ liệu. Khi việc 
truyền ghép kênh thông qua kênh điều khiển và kênh dữ liệu được thực hiện và khi điều 
chế thích nghi được ứng dụng với cả hai kênh, bộ phận lựa chọn MCS (108) được cung 
cấp với một bảng CQI cho kênh dữ liệu và các bảng CQI cho kênh điều khiển, và bộ 
phận xác định MCS lựa chọn bảng (201) lựa chọn một trong các bảng phụ thuộc vào dải 
thông truyền của thiết bị đầu cuối và xác định MCS của kênh điều khiển trong khi tra 
cứu bảng CQI đã được lựa chọn. 
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(21) 1-2015-01277 (51) 7 H04W  48/16,  48/14 

(22) 15.10.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/KR2013/009216    15.10.2013 (87) WO2014/061978 A1    24.04.2014 
(30) 61/713,636       15.10.2012   US 

61/717,081       22.10.2012   US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.04.2015 
(71) LG ELECTRONICS INC.   (KR) 

20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721, Republic of Korea 
(72) PARK, Giwon  (KR), RYU, Kiseon  (KR), CHO, Hangyu  (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị quét chủ động trong mạng LAN không 

dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để quét chủ động trong mạng LAN không 

dây. Trong phương pháp quét chủ động trong mạng LAN không dây, trạm (STA) quét, 
mà đã thu được từ STA khác nhau khung yêu cầu thăm dò thứ nhất, có thể khởi động bộ 
định thời thăm dò và thực hiện sự đánh giá kênh thông suốt (CCA) dùng để phát hiện 
trạng thái kênh của kênh thu. Khi trạng thái kênh không bận cho đến khi bộ định thời 
thăm dò đạt đến thời gian kênh tối thiểu, STA quét truyền tới AP từ kênh thu khung yêu 
cầu thăm dò thứ hai, và khi trạng thái kênh là bận cho đến khi bộ định thời thăm dò đạt 
đến thời gian kênh tối thiểu và STA quét không thu khung đáp lại thăm dò, mà nó bao 
gồm ít nhất thông tin như nhau được hy vọng cần được thu dựa vào thông tin quét, STA 
quét có thể truyền tới AP từ kênh thu khung yêu cầu thăm dò thứ hai. 
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(11) 42996 
(21) 1-2015-01293 (51) 7 H02K  1/30 

(22) 11.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/EP2013/068821    11.09.2013 (87) WO2014/048750     03.04.2014 
(30) 10 2012 217 622.5      27.09.2012   DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.04.2015 
(71) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munchen, Germany 
(72) TEFERT, Peter (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Rôto dành cho động cơ điện cỡ lớn, và động cơ điện cỡ lớn 

bao gồm rôto này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến rôto dùng cho động cơ điện cỡ lớn. Để đơn giản hóa công việc lắp 

ráp rôto, thì rôto theo sáng chế có trục (1) với mép bích (2) tại một trong số các đầu dọc 
trục của trục này, mép bích này nhô lên khỏi mặt chu vi ngoài của trục (1) theo phương 
hướng kính ra ngoài, và có cơ cấu chụp (3), phần tử ổ đỡ (4), và phần tử đỡ (5), mỗi 
trong số đó đều được bố trí theo phương hướng kính bên ngoài trục (1), trong đó, cơ cấu 
chụp (3) này được nối với mép bích của trục (2), trong đó, phần tử ổ đỡ (4) được nối ít 
nhất vào cơ cấu chụp (3) này, và trong đó, phần tử đỡ (5) được nối vào phần tử ổ đỡ (4) 
và trục (1). 
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(11) 42997 
(21) 1-2015-01294 (51) 7 E04F  13/06 

(22) 19.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2013/060576    19.09.2013 (87) WO2014/055256     10.04.2014 
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13/804,890      14.03.2013    US 
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550 West Adams Street, Chicago, Illinois 60661-3676, United States of America 
(72) ROSENTHAL, Guy  (US), MOYER, Kevin (US), CAREY, James (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dải thanh ốp góc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dải thanh ốp góc (10) để hoàn thiện đầu nối góc tấm ốp tường bao 
gồm thân bằng chất dẻo mềm (18) có bản cánh thứ nhất (20) và bản cánh thứ hai (22), 
mỗi bản cánh này có một mép góc (24) và một mép tự do đối diện (26). Các mép góc 
được nối bởi vùng uốn tâm (28) được tạo ra bằng thành phần chất dẻo khác với thành 
phần chất dẻo dùng để tạo ra các bản cánh. Băng giấy (30) che phủ bề mặt của thân bằng 
chất dẻo. 
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(11) 42998 
(21) 1-2015-01303 (51) 7 H04B  7/26 

(22) 16.10.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/KR2013/009253    16.10.2013 (87) WO2014/065535 A1    01.05.2014 
(30) 61/719,477       28.10.2012     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.04.2015 
(71) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721, Republic of Korea 
(72) LEE, Sunyoung (KR), PARK, Sungjun (KR), YI, Seungjune (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị để vận hành với các bộ định thời khác 

nhau trong hệ thống truyền thông không dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến việc vận hành của thiết bị người dùng (UE) với các bộ định thời 

khác nhau. Theo mô hình này, khi UE thu các giá trị đối với mỗi bộ định thời liên quan 
tới thao tác thu gián đoạn (DRX) từ mạng, UE quản lý kênh điều khiển đường xuống vật 
lý (PDCCH) từ khung con n+1 tới khung con n+X dựa vào bộ định thời thứ nhất trong số 
các bộ định thời nêu trên, khi sự kiện thứ nhất dùng để khởi động bộ định thời thứ nhất 
xuất hiện ở khung con n, và quản lý PDCCH từ khung con n tới khung con n+X-1 dựa 
vào bộ định thời thứ hai trong số các bộ định thời nêu trên, khi sự kiện thứ hai dùng để 
khởi động bộ định thời thứ hai xuất hiện ở khung con n. 
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(72) KNECKT, Jarkko, Lauri, Sakari (FI), KIUKKONEN, Niko, Tapani (FI), KASSLIN, 

Mika (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị dùng cho truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mạng không dây trong đó nút truy cập có thể xác định giới hạn kết 
hợp để ưu tiên một số thiết bị đầu cuối này hơn so với thiết bị khác. Thiết bị đầu cuối có 
thể xác định giới hạn kết hợp trên cơ sở khung được nhận từ nút truy cập và chọn, trên 
cơ sở khung nhận được, có kết hợp với nút truy cập hay không. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
283 

(11) 43000 
(21) 1-2015-01312 (51) 7 C07D  487/04,  519/00, A61K  31/53, 

A61P  11/00,  9/00,  25/00,  31/12 
(22) 15.10.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/EP2013/071551     15.10.2013 (87) WO2014/060432 A1     24.04.2014 
(30) 12382399.9       16.10.2012    EP 

61/718,782       26.10.2012    US 
(71) ALMIRALL, S.A.  (ES) 

Ronda del General Mitre, 151, E-08022 Barcelona, Spain 
(72) ERRA SOLA, Montserrat (ES), CARRASCAL RIERA, Marta  (ES), TALTAVULL 

MOLL, Joan  (ES), CATURLA JAVALOYES, Juan Francisco  (ES), BERNAL 
ANCHUELA, Francisco Javier  (ES), PAGES SANTACANA, Lluis Miquel  (ES), MIR 
CEPEDA, Marta  (ES), CASALS COLL, Gaspar  (ES), HERNANDEZ 
OLASAGARRE, Maria Begona (ES) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dẫn xuất pyrolotriazinon và dược phẩm chứa nó làm chất ức 

chế phosphoinositit 3-kinaza (P13K) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dẫn xuất pyrolotriazion có công thức (I) và dược phẩm chứa nó để 

dùng làm các chất ức chế phosphoinositit 3-kinaza (PI3K) trong điều trị bệnh.  
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(30) 2012-212783      26.09.2012     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.04.2015 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) YOKOI, Tatsuo (JP), SHUTO, Hiroshi (JP), SAKURADA, Eisaku  (JP), OKADA, 

Hiroyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép song pha và phương pháp sản xuất tấm thép này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép song pha bao gồm, theo % khối lượng: C: 0,01- 0,1%; 
Mn: 0,2-3%; Al: 0,04-1,5%; Ti: 0,15-0,20%; P: 0,01% hoặc thấp hơn; S: 0,005% hoặc 

thấp hơn; N: 0,01% hoặc thấp hơn, trong đó [Ti] -48/14 x [N] - 48/32 x [S] ≥ 0% được 
thỏa mãn và khi Ex.C (%) = [C] - 12/48 x {[Ti] + 48/93 x [Nb] - 48/14 [N] -48/32 x [S]} 

được thiết lập, 0,001 ≤ Ex.C (%)/fsd (%) ≤ 0,01 được thỏa mãn, và lượng còn lại là Fe và 
các tạp chất không tránh khỏi, trong đó ở vị trí 1/4  độ dày của tấm thép có vi cấu trúc là 
song pha với pha chính bao gồm ferit hình đa giác được hóa bền kết tủa với cacbit Ti và 
pha thứ hai bao gồm nhiều hạt sản phẩm chuyển pha ở nhiệt độ thấp có mặt với tỷ lệ 
diện tích (fsd (%)) là 1 đến 10%, và đường kính tinh thể trung bình của các hạt sản phẩm 

chuyển pha ở nhiệt độ thấp này là 3 đến 15m, khoảng cách giữa các hạt sản phẩm 

chuyển pha ở nhiệt độ thấp gần nhau nhất trung bình là 10 đến 20m. Ngoài ra, sáng 
chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất tấm thép này. 
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17/34 
(22) 11.10.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2013/077841     11.10.2013 (87) WO2014/061612 A1     24.04.2014 
(30) 2012-229515     17.10.2012   JP 
(71) ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED  (JP) 

5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405 Japan 
(72) SHIBUYA, Takashi (JP), OKAHATA, Naoki  (JP), SASAI, Jun  (JP), MORISHIMA, 

Yusuke  (JP), HIGASHIHARA, Genki  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Nền thủy tinh được phủ màng mỏng dẫn điện, pin mặt trời dạng 

màng mỏng, nền thủy tinh có sự phát xạ thấp và phương pháp 
sản xuất nền thủy tinh được phủ màng mỏng dẫn điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nền thủy tinh được phủ màng mỏng dẫn điện bao gồm nền thủy tinh 
mà bề mặt có lớp phủ lót, tiếp theo là màng mỏng dẫn điện được tạo lớp trên đó, trong 
đó độ đục của nền thủy tinh nhỏ hơn hoặc bằng 3%, và độ nhám bề mặt (Ra) của bề mặt 
nền thủy tinh mà có lớp phủ lót và màng mỏng dẫn điện được tạo lớp trên đó lớn hơn 
hoặc bằng 0,5 nm và nhỏ hơn hoặc bằng 50 nm. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.04.2015 
(71) SHIMA SEIKI MFG., LTD.  (JP) 

85, Sakata, Wakayama-shi, Wakayama 641-8511 Japan 
(72) IKENAKA, Masamitsu (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Đồ đi chân và phương pháp khâu đồ đi chân 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đồ đi chân có hình dạng ba chiều vừa với bàn chân của người đeo 
mà không quan tâm đến độ giãn của vải khâu. Đồ đi chân (1) có phần che mu bàn chân 
(3) và phần che lòng bàn chân (2) được khâu liền theo cách không có đường nối. Phần 
che lòng bàn chân (2) được chia thành phần gót chân (20) và phần thân chính đế giày 
(21). Phần thiết lập (1S) và phần kết thúc khâu (1E) được tạo nên ở đầu phía gót của đồ 
đi chân (1), được kéo dài theo hướng chiều cao của đồ đi chân (1) và cũng được liên kết 
với phần gót chân (20). Phần gót chân (20) được tạo nên bằng cách khâu xếp chồng 
hàng đường khâu nhiều tầng theo hướng chiều rộng khâu của đường khâu khi xếp chồng 
các tầng của hàng đường khâu. Phần gót chân (20) được tạo nên theo dạng hình lưỡi 
trong đó chiều rộng dần trở nên hẹp hơn về phía gót của đồ đi chân (1) theo sự thay đổi 
về số lượng các đường khâu. 
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(72) HAERTLE, Stefan  (DE), LECLAIR, Stephane  (FR), SHEBL, Amgad  (EG), STEIDL, 

Stefan  (DE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Kháng thể kháng nhân tố kích thích tạo dòng bạch cầu hạt 

đại thực bào (GM-CSF) và dược phẩm chứa kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng nhân tố kích thích tạo dòng bạch cầu hạt đại thực 

bào (GM-CSF) dùng để điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến dược phẩm chứa kháng thể này. 
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(86) PCT/JP2013/066632     17.06.2013 (87) WO2014/061308 A1     24.04.2014 
(30) 2012-230499     18.10.2012    JP 
(71) YOSHINO GYPSUM CO., LTD.  (JP) 

Shin-Tokyo Bldg., 3-1, Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0005 Japan 
(72) YONEZAWA, Shinji (JP), UENO, Yasutoshi  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất tấm xây dựng nền thạch cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tấm xây dựng nền thạch cao bao gồm các 
bước: tạo hình tấm xây dựng nền thạch cao theo hình dạng định trước, làm nguội bề mặt 
tấm xây dựng nền thạch cao thu được bằng nhiệt do phản ứng hydrat hóa của thạch cao 
nung, xác định sự phân bố nhiệt độ của bề mặt tấm xây dựng nền thạch cao sau khi làm 
nguội, tạo ảnh sự phân bố nhiệt được xác định, tự động phát hiện lỗ khí trong tấm xây 
dựng nền thạch cao có kích thước bằng hoặc lớn hơn kích thước định trước bằng cách xử 
lý ảnh phân bố nhiệt độ của bề mặt tấm xây dựng nền thạch cao thu được ở bước tạo 
ảnh, và xác định phần tấm xây dựng nền thạch cao có lỗ khí bị khuyết tật, sau đó tự 
động đánh dấu phần này và loại phần được đánh dấu này ra khỏi hệ thống sản xuất. 
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(22) 16.10.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2013/078063     16.10.2013 (87) WO2014/061695   24.04.2014 
(30) 2012-230884     18.10.2012    JP 
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1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038666, Japan 
(72) TANIGUCHI Masahide (JP), MAEDA Tomohiro (JP), TATEOKA Daishi  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất nước sạch 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất nước sạch. Mục đích của sáng chế là đề xuất 
phương pháp sản xuất nước sạch sử dụng màng thẩm thấu ngược và phù hợp với việc sản 
xuất nước sạch quy mô nhỏ hữu dụng, ví dụ, trong trường hợp khẩn cấp, cụ thể là 
phương pháp sản xuất nước sạch chất lượng cao mà thực tế không làm hỏng màng thẩm 
thấu ngược. Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất nước sạch bao gồm các bước: xử lý 
bằng màng bán thấm nước cần xử lý bằng thiết bị tách bằng màng bán thấm (9), nhờ đó 
tách thành dịch đặc thứ nhất và dịch thấm thứ nhất; lưu trữ dịch thấm thứ nhất thu được 
theo cách này trong thùng nước đã xử lý (10); sau đó thực hiện rửa thiết bị tách bằng 
màng bán thấm (9), tiếp theo là xử lý bằng màng bán thấm dịch thấm thứ nhất bằng thiết 
bị tách bằng màng bán thấm (9), nhờ đó tách thành dịch đặc thứ hai và dịch thấm thứ 
hai. 
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(21) 1-2015-01342 (51) 7 C11D  1/29,  11/00, C07C  303/44,  
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5430 West Marginal Way, SW, Seattle, WA 98106-1598, United States of America 
(72) JESSUP, Walter A. (US), BROOKS, Burton (US), SHEATS, W. Brad (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và quy trình loại bỏ dioxan ra khỏi hỗn hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và quy trình loại bỏ dioxan ra khỏi hỗn hợp, ví dụ bột nhão 
sulfat rượu béo được etoxyl hóa, sử dụng thiết bị bay hơi có buồng cửa nạp và một hoặc 
nhiều kênh tạo nhiệt. Quy trình theo sáng chế chứa bước làm nóng hỗn hợp tại vị trí tiền 
lưu của sự hạn chế dòng chảy, đến nhiệt độ trên nhiệt độ bay hơi nước tại áp suất của 
cửa nạp kênh và tác động áp suất vào hỗn hợp được làm nóng để tránh xảy ra quá trình 
bay hơi đó. Quy trình này còn chứa bước chuyển hỗn hợp đã được nén áp suất, làm nóng 
qua thiết bị bay hơi. Quy trình này cũng có thể còn bao gồm bước phun hơi vào kênh. 
Sản phẩm tinh khiết, cô đặc có thể được pha loãng với nước đến nồng độ mong muốn. 
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(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) ZHENG, Xiaoxiao (CN), YANG, Xudong (CN), FENG, Li (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp xử lý truy cập kênh và thiết bị xử lý truy cập 

kênh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các phương án về phương pháp xử lý truy cập kênh và thiết bị xử lý 

truy cập kênh. Phương pháp bao gồm các bước: thu chỉ báo dự phòng tới kênh truy cập 
ngẫu nhiên vật lý (PRACH) được gửi bởi trạm cơ sở; và khởi đầu truy cập trên kênh 
dành riêng nâng cao chung (E-DCH). Theo sáng chế, chỉ báo dự phòng tới PRACH 
không được thực hiện, để ngăn ngừa thiết bị đầu cuối người dùng khỏi ở trạng thái ngắt 
DRX khi trạm cơ sở gửi dữ liệu đường xuống tới UE, nhờ đó ngăn ngừa trạm cơ sở từ 
làm trễ việc gửi dữ liệu đường xuống tới UE. 
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(30) 2012904336       03.10.2012   AU 
(71) GRIFFITH UNIVERSITY  (AU) 

170 Kessels Road, Nathan, Queensland 4111, Australia 
(72) Richard DREW (AU), Denis RODGERS (AU), Meredith ROMIG  (AU), Peter 

HALCOOP (AU) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Chế phẩm dẫn dụ ruồi giấm, cơ cấu phân tán chế phẩm, thiết bị 

gồm cơ cấu này và phương pháp dẫn dụ, bẫy và theo dõi ruồi 
giÊm 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm dẫn dụ áp dụng đối với ruồi giấm gây hại và phương pháp 
dẫn dụ ruồi giấm gây hại, kiểm soát ruồi giấm gây hại và theo dõi sự có mặt của ruồi 
giấm gây hại trên cơ sở này. Cụ thể, chế phẩm dẫn dụ khứu giác chứa ít nhất năm alkyl 
este thấp có công thức C1-4alkylC(O)OCC1-4alkyl. Sáng chế còn đề xuất cơ cấu phân tán 
dùng để phân tán chế phẩm và thiết bị dùng để bẫy ruồi giấm gây hại chứa chế phẩm 
nêu trên. 
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(72) Ante Guina (AU), John Kells (AU), Kurt Labes (AU), David Sercombe (AU), Tony 

Lissington (AU), Rene Fuger (AU), Arkadiy Matsekh (AU), Cesimiro Paulino Fabian 
Geronimo (AU) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Máy phát điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy phát điện bao gồm cuộn từ thứ nhất và cuộn từ thứ hai, trong 
đó cuộn từ thứ nhất và cuộn từ thứ hai được sắp xếp song song sao cho tạo ra vùng có từ 
trường và vùng không có từ trường, roto được đặt giữa cuộn từ thứ nhất và cuộn từ thứ 
hai, roto được gắn với trục truyền động nối dài thông qua cuộn từ thứ nhất và cuộn từ thứ 
hai, trong đó một phần của roto được đặt ở vùng không có từ trường, ít nhất một cơ cấu 
biến dòng gắn với roto ở vùng không có từ trường và ít nhất một cơ cấu biến dòng gắn 
với trục, cơ cấu quay gắn kết với trục, theo đó sự truyền động của cơ cấu quay sẽ làm 
cho roto xoay bên trong vùng có từ trường để tạo ra hiệu điện thế giữa cơ cấu biến dòng 
thứ nhất và cơ cấu biến dòng thứ hai. 
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(11) 43011 
(21) 1-2015-01367 (51) 7 C07D  487/04, A61K  38/12,  38/55, 

A61P  31/14 
(22) 19.10.2012 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2012/061094     19.10.2012 (87) WO2014/062196 24.04.2014 
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY  (US) 

Route 206 and Province Line Road Princeton, New Jersey 08543-4000, United States 
of America 

(72) SUN Li-Qiang (US), MULL Eric (US), GILLIS Eric P. (US), BOWSHER Michael S. 
(US), ZHAO Qian (CN), RENDUCHINTALA Kishore V. (IN), SARKUNAM 
Kandhasamy (IN), NAGALAKSHMI Pulicharla (IN), BABU Suresh P.V.K. (IN), 
SCOLA Paul Michael (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất ức chế virut viêm gan C và chế phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất ức chế virut viêm gan C có công thức (I). Dược phẩm chứa 
hợp chất này và hợp chất này được sử dụng để ức chế virut viêm gan C. 
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(11) 43012 
(21) 1-2015-01377 (51) 7 C07C  2/84,  11/04,  4/04,  5/327 

(22) 18.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/EP2013/002809    18.09.2013 (87) WO2014/044387     27.03.2014 
(30) 102012018602.9      20.09.2012   DE 

12008169.0      06.12.2012   EP 
(71) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Klosterhofstrasse 1, 80331 Munchen, Germany 
(72) SCHMIGALLE, Holger (DE), GOKE, Volker (DE), THALLER, Christian (DE) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Hệ thống và quy trình sản xuất etylen 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống sản xuất etylen bao gồm: thiết bị phản ứng (2) được lắp 
đặt và bố trí để thực hiện phản ứng liên hợp oxy hóa metan, bộ phận xử lý (3) được nối 
với thiết bị phản ứng (2) và được kết cấu để tách dòng vật liệu thứ nhất (S) tạo ra trong 
quá trình liên hợp oxy hóa metan thành ít nhất dòng vật liệu có một nguyên tử cacbon và 
dòng sản phẩm etylen (P), và bộ phận tách (4) được nối với bộ phận xử lý (3) và được 
kết cấu để tách dòng vật liệu có một nguyên tử cacbon ít nhất thành dòng sản phẩm giàu 
hydro (H) và dòng khí còn lại nghèo hydro (S'), khác biệt ở chỗ, hệ thống này còn bao 
gồm thiết bị cracking hơi nước (5) để tạo ra dòng khí thô chứa olefin và hydro (C) và 
được nối với bộ phận xử lý (3). Sáng chế cũng đề cập đến quy trình sản xuất etylen. 
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(11) 43013 
(21) 1-2015-01382 (51) 7 H04B  7/06, H04W  52/46 

(22) 04.10.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/IB2013/002192     04.10.2013 (87) WO2014/053904 10.04.2014 
(30) 13/645,643     05.10.2012    US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.04.2015 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)  (SE) 

SE-164 83 Stockholm, Sweden 
(72) BOUDREAU, Gary, David (CA), DIMOU, Konstantinos (GR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp làm giảm nhiễu và nút chuyển tiếp không dây di 

động 
  (57)     Sáng chế đề cập tới các thiết bị, các hệ thống và các phương pháp làm giảm nhiễu được 

tạo ra bởi các nút chuyển tiếp di động trong mạng không đồng nhất. Các kỹ thuật được 
mô tả áp dụng việc sử dụng lại tần số từng phần và việc tạo chùm tia được điều khiển 
công suất để làm giảm nhiễu này. 
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(11) 43014 
(21) 1-2015-01384 (51) 7 A61K  31/685,  45/06,  33/00, A61P  

15/14, A61K  36/185,  36/23,  36/28,  
36/38,  36/48 

(22) 19.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/EP2013/069466     19.09.2013 (87) WO2014/063868   01.05.2014 
(30) MI2012A001784       22.10.2012   IT 
(71) VELLEJA RESEARCH S.R.L.  (IT) 

Via G. Natta, 28, I-29010 Pontenure (PC), Italy 
(72) DI PIERRO, Francesco (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phosphatidylserin và chế phẩm lợi sữa chứa 

phosphatidylserin 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm lợi sữa chứa phosphatidylserin để dùng trong điều trị 

chứng giảm tạo sữa. 
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(11) 43015 
(21) 1-2015-01385 (51) 7 H04W  4/04, H04L  1/08, H04W  

72/04,  72/08,  72/12 
(22) 21.09.2012 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2012/074223     21.09.2012 (87) WO2014/045401 A1     27.03.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.04.2015 
(71) Mitsubishi Electric Corporation  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310, Japan 
(72) TAIRA, Akinori (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị truyền thông rađio và hệ thống truyền thông rađio 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị truyền thông rađio bao gồm bộ điều khiển FH điều khiển 
nhảy tần để thay đổi kênh tần số đối với mỗi khung, bộ cảm biến sóng mang thực hiện 
cảm biến sóng mang, đối với mỗi khe thu được bằng cách phân chia khung, bộ điều biến 
xác định thời điểm truyền trong khe dựa vào kết quả cảm biến sóng mang, bộ điều khiển 
truyền liên tiếp tạo ra các đoạn dữ liệu giống nhau bằng cách sao chép dữ liệu truyền, và 
bộ lập lịch phân phối cho mỗi khe khoảng thời gian truyền thông khác nhau cho mỗi 
trạm di động. Thiết bị truyền thông radio truyền, dựa vào kết quả phân phối của khoảng 
thời gian truyền thông, thời điểm truyền, và chỉ dẫn bởi bộ điều khiển nhảy, dữ liệu 
giống nhau được tạo ra từ dữ liệu truyền giống nhau tới các trạm di động trong các 
khung khác nhau và thông báo cho các trạm di động kết quả phân phối. 
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(11) 43016 
(21) 1-2015-01386 (51) 7 H04W  4/04,  72/04,  72/08 

(22) 21.09.2012 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2012/074224      21.09.2012 (87) WO2014/045402 A1    27.03.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.04.2015 
(71) Mitsubishi Electric Corporation  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310 Japan 
(72) SUZUKI, Kazumasa (JP), SANO, Hiroyasu (JP), TAIRA, Akinori (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị truyền thông rađio, hệ thống truyền thông rađio và 

phương pháp truyền thông rađio 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị truyền thông rađio bao gồm các anten (151) và (152), các 

bộ thu phát (11) và (12) lần lượt được kết nối với các anten (151) và (152), và bộ điều 
khiển rađio (101) để điều khiển các bộ thu phát (11) và (12), đồng thời đưa vào dữ liệu 
truyền giống nhau tới các bộ thu phát (11) và (12), và lệnh cho, mọi chu kỳ chuyển 
mạch của bước nhảy tần số, các bộ thu phát (11) và (12) khởi động quy trình kiểm tra 
trạng thái không hoạt động của các kênh tần số. Các bộ thu phát (11) và (12) lần lượt 
bao gồm các bộ điều khiển nhảy tần (111) và (112) để chuyển mạch các kênh tần số mọi 
thời gian cố định đồng bộ với đối tác truyền thông và điều khiển sao cho mỗi bộ thu 
phát (11) và (12) sử dụng tần số khác nhau tại giờ giống nhau. Khi xác định rằng kênh 
tần số ở trạng thái không hoạt động trước khi thời gian định trước trôi qua từ khi bắt đầu 
quy trình kiểm tra trạng thái không hoạt động, các bộ thu phát (11) và (12) truyền dữ 
liệu truyền tới đối tác truyền thông nhờ sử dụng kênh tần số. 
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(11) 43017 
(21) 1-2015-01396 (51) 7 D03D  5/00,  1/00 

(22) 27.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2013/076261    27.09.2013 (87) WO2014/051049 03.04.2014 
(30) 2012-214024     27.09.2012    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.04.2015 
(71) Toray Industries, Inc.  (JP) 

1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038666, Japan 
(72) FURUNIWA, Hiroki  (JP), OHARA, Tetsuya (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Vải dệt thoi và quy trình sản xuất vải này 

  (57)     Sáng chế đề xuất vải dệt thoi thích hợp để làm vải nền dùng cho các túi khí có biên vải 
được làm giảm độ gợn sóng bằng cách hạn chế độ kéo rút của miệng vải của phần đầu 
biên vải trong quá trình dệt vải dệt thoi mật độ cao và có đặc tính xử lý tốt và đặc tính 
phủ đồng đều ở các bước giặt, định hình và phủ, và cũng có khả năng cắt và khả năng 
may tốt, và quy trình sản xuất vải dệt thoi này. Vải dệt thoi này sử dụng sợi tơ kép tổng 
hợp làm sợi nền, và bao gồm, trong phần dệt biên vải ở phần đầu của vải dệt thoi này, 
sợi liên kết tạo nên từ tơ đơn có độ mảnh bằng 33 dtex hoặc ít hơn và sợi bổ sung tạo 
nên từ tơ đơn có độ mảnh bằng 33 dtex hoặc ít hơn và sợi kéo căng biên vải tạo nên từ tơ 
kép có tổng độ mảnh bằng 80% tổng độ mảnh của sợi nền hoặc lớn hơn. Sáng chế còn 
đề xuất quy trình sản xuất vải dệt thoi này, để tạo thành phần dệt biên vải ở phần đầu 
của vải dệt thoi, sử dụng tơ đơn có độ mảnh bằng 33 dtex hoặc ít hơn làm sợi liên kết và 
sợi bổ sung, và tiến hành dệt trong khi luồn tơ kép có tổng độ mảnh bằng 80% tổng độ 
mảnh của sợi nền hoặc lớn hơn vào phần dệt biên vải để làm sợi kéo căng biên vải. 
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(21) 1-2015-01405 (51) 7 A61K  39/12,  39/02 

(22) 25.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2013/061566     25.09.2013 (87) WO2014/052378    03.04.2014 
(30) 61/705,704       26.09.2012    US 
(71) FVG LIMITED  (GB) 

22 Carsegate Road, Inverness, IV3 8EX, United Kingdom 
(72) Elizabeth Mary CRUMP (US), Jan BURIAN (US), Joseph Michale BRICKER (US), 

William Wayne KAY (US), Norman William JOHNSON (US) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Vacxin để ngâm dùng cho cá chứa kháng nguyên được phân 

lập 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vacxin để ngâm dùng cho cá chứa ít nhất một kháng nguyên được 

phân lập, cụ thể là kháng nguyên tái tổ hợp, như F. psychrophilum và/hoặc virut gây 

nhiễm trùng và hoại tử tụy (IPNV). 
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(11) 43019 
(21) 1-2015-01406 (51) 7 B01F  1/00,  3/04,  5/00,  5/02 

(22) 09.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2013/074217     09.09.2013 (87) WO2014/050520 03.04.2014 
(30) 2012-216889     28.09.2012   JP 
(71) HINODE HOLDINGS CO., LTD.  (JP) 

8-18, Katakasu 5-Chome, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka, 8120043, Japan 
(72) FUKUHARA Naoto (JP), SAWADA Yoshiyuki (JP), NAKANO Satoshi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị hòa tan khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị hòa tan khí mà nhờ nó khí có thể được hòa tan có hiệu quả 
vào trong chất lỏng đến trạng thái quá bão hòa của nó nhờ kết cấu tương đối đơn giản. 
Thiết bị hòa tan khí theo sáng chế bao gồm: thùng dạng tháp dựng thẳng đứng (50), và 
trong thùng (50) này, phương tiện cấp chất khí-lỏng, mà nhờ nó hỗn hợp khí-lỏng trong 
đó khí được trộn vào trong chất lỏng, được cấp bởi áp suất, trong đó thùng (50) có, trong 
phần trên bên trong của nó, vòi phun (40) để phun hỗn hợp khí-lỏng về phía bề mặt dưới 
của thùng (50), và khoang (60) được tạo ra bên trong thùng (50), nhờ vậy tạo ra đường 
dòng chảy giữa (71) dọc theo đường trục tâm theo hướng dọc của thùng (50), đường 
dòng chảy ngoài (72) dọc theo bề mặt theo chu vi trong của thùng (50), và đường dòng 
chảy nối (73) nối thông đường dòng chảy giữa (71) với đường dòng chảy ngoài (72) theo 
hướng nằm ngang, sao cho hỗn hợp khí-lỏng được phun từ vòi phun (40) vào trong 
thùng (50) được khuấy trộn trong quá trình đi qua đường dòng chảy giữa (71), đường 
dòng chảy ngoài (72), và đường dòng chảy nối (73). 
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(22) 09.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2013/074218     09.09.2013 (87) WO2014/050521 03.04.2014 
(30) 2012-216892     28.09.2012   JP 
(71) HINODE HOLDINGS CO., LTD.  (JP) 

8-18, Katakasu 5-Chome, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka, 8120043, Japan 
(72) FUKUHARA Naoto (JP), SAWADA Yoshiyuki (JP), NAKANO Satoshi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị hòa tan khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị hòa tan khí mà nhờ nó khí có thể được hòa tan có hiệu quả 
vào trong chất lỏng đến trạng thái quá bão hòa của nó nhờ kết cấu tương đối đơn giản. 
Thiết bị hòa tan khí theo sáng chế bao gồm thùng dạng tháp dựng thẳng đứng (50), và 
trong thùng (50) phương tiện cấp chất khí-lỏng, mà nhờ nó hỗn hợp khí-lỏng trong đó 
khí được trộn vào trong chất lỏng, được cấp bởi áp suất, trong đó thùng (50) có, trong 
phần trên bên trong của nó, vòi phun (40) để phun hỗn hợp khí-lỏng về phía bề mặt dưới 
của thùng (50), và trong thùng (50) tại vị trí nơi hỗn hợp khí-lỏng, vốn được phun từ vòi 
phun (40) vào trong thùng (50), va vào tấm phân lưu (60) được tạo ra sao cho khoảng 
trống (70) với bề mặt theo chu vi trong của thùng (50) có thể được tạo ra, nhờ vậy phân 
chia thùng (50) thành hai vùng, vùng (50a) và vùng (50b), chồng lên nhau. 
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(22) 26.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2013/076106    26.09.2013 (87) WO2014/050987 03.04.2014 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.04.2015 
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Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-Nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 
5308323, Japan 

(72) Naoya YAMASHITA (JP), Toshiyuki MAEDA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ đổi điện xoay chiều 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ chuyển đổi công suất có sử dụng mạch khuếch đại ngắt quãng, 
trong đó, dòng điện đỉnh chạy vào cuộn cảm của mạch khuếch đại ngắt quãng này được 
giảm bớt. Khi tỉ số chỉnh lưu (dr), tỉ số phóng điện (dc), điện áp giữa hai đầu (Vc) của tụ 
(34), và điện áp đã được chỉnh lưu (Vrec) của điện áp AC (Vin) được đưa vào, thì điện 
áp ảo của đường liên kết DC (Vdc) trong mạch nghịch lưu (6) được biểu diễn bằng đại 

lượng dcVc+drVrec. Tỉ số phóng điện (dc) là tỉ số thời gian thông của chuyển mạch 
(41). Tỉ số chỉnh lưu (dr) lấy giá trị thu được bằng cách lấy 1 trừ đi tỉ số phóng điện (dc) 
và tỉ số điện áp bằng không (dz). Tỉ số điện áp bằng không (dz) là tỉ số thời gian để 
mạch nghịch lưu (6) sử dụng vectơ điện áp bằng không mà không phụ thuộc vào độ lớn 
của điện áp cần được xuất ra từ mạch nghịch lưu (6) này. Tụ (34) được tích điện trong 
mạch khuếch đại ngắt quãng (3) trong một phần của khoảng thời gian mà trong đó điện 
áp ảo của đường liên kết DC (Vdc) là lớn hơn điện áp đã được chỉnh lưu (Vrec). 
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(22) 30.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/FI2013/000034     30.09.2013 (87) WO2014/053694 10.04.2014 
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(LV), ROSLUND, Mattias (FI), SALO, Harri (FI) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dẫn xuất N-prop-2-ynyl carboxamit làm chất đối kháng họ 

phụ A1 điện thế thụ thể tạm thời (TRPA1) và dược phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I, 

 

  
 

 trong đó A, B, X, Y, Z, và R1-6, là như được xác định trong phần yêu cầu bảo hộ, có hoạt 
tính TRPA1 và do đó là thích hợp làm các chất điều biến TRPA1. 

 Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(11) 43023 
(21) 1-2015-01414 (51) 7 B65H  5/06, B41J  11/04, B65H  
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(22) 17.10.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2013/078156     17.10.2013 (87) WO2014/061729 24.04.2014 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.04.2015 
(71) SATO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

7-1, Shimomeguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo 1530064 (JP) 
(72) NITTA Haruhiko (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Con lăn dạng khối đàn hồi 

  (57)     Sáng chế đề câp đến con lăn dạng khối đàn hồi có đặc tính chống dính hoặc đặc tính 
tách tốt, và lực ma sát (lực kẹp) có thể được đưa vào một cách ổn định và dẫn hướng bộ 
phận dạng đai như nhãn không có lớp lót, nhãn có lớp lót điển hình, hoặc nhãn tương tự 
được cung cấp. Đáng chú ý là có thể phủ lớp bên ngoài của lớp bên trong bộ phận vật 
liệu đàn hồi (23) có nhựa silicon (lớp phủ (24) với độ cứng C (độ cứng được xác định 
bởi máy đo Asker C kiểu lò xo theo tiêu chuẩn của SRIS 0101)) được đặt ở mức thấp. Bộ 
phận vật liệu đàn hồi (22) của con lăn dạng khối đàn hồi có lớp bên trong bộ phận vật 
liệu đàn hồi (23) được gắn trên ngoại vi bên ngoài của trục con lăn (21), và lớp phủ (24) 
được gắn trên ngoại vi bên ngoài của lớp bên trong bộ phận vật liệu đàn hồi (23) và được 
tiếp xúc với bộ phận dạng đai, và lớp phủ (24) được tạo thành từ nhựa silicon với độ 
cứng C là 20 độ trở xuống. 
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14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 
(72) NAGASAWA Koji (JP), KAWAKAMI Hiroyuki (JP), AKINO Yusuke  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Phương pháp sản xuất và phương pháp bảo quản chế phẩm dạng 

lỏng chứa hợp chất tetrahydro-4H-1,3,5-oxadiazin-4-on 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất chế phẩm dạng lỏng có độ pH bằng hoặc lớn 

hơn 10,0 chứa hợp chất tetrahydro-4H-1,3,5-oxadiazin-4-on và nước bằng cách cho ure 
phản ứng với formaldehyt trong nước, trong đó tỷ lệ mol của formaldehyt/ure là nằm 
trong khoảng từ 0,3 đến 1,7 và phản ứng giữa ure và formaldehyt được thực hiện ở nhiệt 
độ nằm trong khoảng từ 15oC đến 50oC với sự có mặt của alkyl dietanolamin và ở độ pH 
bằng hoặc lớn hơn 10,0. 
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2. NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 
6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 

(72) RUSSELL, Elder (US), MAILLON, Bertrand (FR), OKU, Yousuke (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Mối nối có ren dạng ống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mối nối có ren dạng ống bao gồm chi tiết ống thứ nhất và chi tiết 
ống thứ hai. Chi tiết ống thứ nhất bao gồm chốt và chi tiết ống thứ hai bao gồm hộp. 
Diện tích mặt cắt ngang của mặt cắt ngang tới hạn của chốt nằm trong khoảng �5% 
diện tích mặt cắt ngang của mặt cắt ngang tới hạn của hộp. Diện tích mặt cắt ngang của 
mỗi trong số các mặt cắt ngang tới hạn của chốt và hộp nằm trong khoảng �5% tổng 
diện tích mặt cắt ngang của mặt cắt ngang tới hạn trung gian của chốt và hộp. Trong 
trạng thái lắp ghép, bề mặt kín thứ nhất trên chốt khớp với bề mặt kín thứ hai trên hộp 
theo hướng xuyên tâm để tạo thành mối đệm kín không rò rỉ chất lỏng lệch tâm mà kéo 
dài theo hướng trục của mối nối có ren dạng ống. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị nhận dạng giấy tờ có giá 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp và thiết bị nhận dạng giấy tờ có giá. Cho dù giấy tờ có 
giá, bộ cảm biến ảnh hoặc bộ cảm biến thứ nhất có dịch chuyển hay không, hiệu quả 
nhận dạng giấy tờ có giá sẽ không bị ảnh hưởng, vì đơn vị tham chiếu chuẩn cần thiết để 
xác định mối tương quan vị trí giữa bộ cảm biến ảnh và bộ cảm biến thứ nhất trước khi 
giấy tờ có giá được nhận dạng, nhờ đó ngăn không cho sai số xuất hiện với giấy tờ có 
giá nhận dạng được do thực tế là từng bộ cảm biển đã dịch chuyển; hơn nữa, khi giấy tờ 
có giá được nhận dạng, thậm chí nếu giấy tờ có giá đã dịch chuyển, độ chính xác của 
giấy tờ có giá được nhận dạng còn có thể được đảm bảo nhờ phép biến đổi mối tương 
quan vị trí giữa đối tượng cần kiểm tra và bộ cảm biến. Do đó, sáng chế cho phép cải 
thiện độ chính xác nhận dạng và hiệu quả hoạt động của thiết bị nhận dạng, nhờ đó tạo 
ra sự thuận lợi cho người sử dụng. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền và thu thông tin điều khiển và thiết bị 

truyền và thu thông tin điều khiển 
  (57)     Sáng chế đề cập đến truyền thông không dây và, cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến 

phương pháp truyền hồi đáp (HARQ) bởi UE trong hệ thống truyền thông không dây, và 
thiết bị truyền và thu thông tin điều khiển. Phương pháp bao gồm bước thu tín hiệu E-
PDCCH trên ít nhất một trong số các tập hợp kênh điều khiển liên kết xuống vật lý nâng 
cao (E-PDCCH), mỗi tập hợp E-PDCCH bao gồm các đơn vị nguồn được đánh chỉ số 
trên tập hợp E-PDCCH; và truyền hồi đáp HARQ bằng cách sử dụng nguồn kênh điều 
khiển liên kết lên vật lý (PUCCH) được xác định bằng cách sử dụng chỉ số của đơn vị 
nguồn thứ nhất trong số một hoặc nhiều đơn vị nguồn mang tín hiệu E-PDCCH, trong 
đó chỉ số của đơn vị nguồn thứ nhất được xác định trên cơ sở tập hợp E-PDCCH có chỉ 
số thấp nhất trong số các tập hợp E-PDCCH khi các điều kiện riêng được thỏa mãn. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
311 

(11) 43028 
(21) 1-2015-01421 (51) 7 H04W  24/10 

(22) 22.10.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/KR2013/009419    22.10.2013 (87) WO2014/073805 A1     15.05.2014 
(30) 61/724,382       09.11.2012    US 

61/726,513       14.11.2012    US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.04.2015 
(71) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721, Republic of Korea 
(72) KIM, Hyungtae (KR), KIM, Byounghoon (KR), KIM, Kijun (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp phản hồi thông tin trạng thái kênh trong hệ 

thống truyền thông vô tuyến và thiết bị thực hiện phương 
pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thu thông tin cấu trúc CSI (Channel State 
Information- thông tin trạng thái kênh) tham chiếu và thông tin cấu trúc CSI tiếp theo 
mà được tạo cấu hình để báo cáo cùng RI (Rank Indicator - chỉ báo bậc) làm thông tin 
cấu trúc CSI tham chiếu, thu thông tin tập hợp con sổ mã tiền mã hóa thứ nhất cho thông 
tin cấu trúc CSI tham chiếu và thông tin tập hợp con sổ mã tiền mã hóa thứ hai cho 
thông tin cấu trúc CSI tiếp theo, tập hợp các RI theo thông tin tập hợp con sổ mã tiền mã 
hóa thứ hai là giống như tập hợp các RI theo thông tin tập hợp con sổ mã tiền mã hóa 
thứ nhất, và truyền CSI được xác định dựa vào ít nhất một trong số thông tin tập hợp con 
sổ mã tiền mã hóa thứ nhất và thông tin tập hợp con sổ mã tiền mã hóa thứ hai. 
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(54) Tấm thép mạ kẽm được ủ hợp kim hóa và phương pháp sản xuất 

tấm thép này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép mạ kẽm được ủ hợp kim hóa bao gồm: tấm thép cán nguội 

đã được loại bỏ vảy gỉ; và lớp mạ được ủ hợp kim hóa được bố trí trên tấm thép cán 
nguội đã được loại bỏ vảy gỉ này. Khi mười điểm xác định của tấm thép mạ kẽm được ủ 
hợp kim hóa được thiết lập theo hướng ngang bằng cách chia đều đường phân đoạn có 
độ dài tham chiếu là 50mm cho 10, thì lượng P thấp nhất của lớp mạ được ủ hợp kim 
hóa ở mười điểm xác định này là 50% hàm lượng P cao nhất trong số mười điểm xác 
định này hoặc cao hơn. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất tấm 
thép mạ kẽm được ủ hợp kim hóa này. 
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(11) 43030 
(21) 1-2015-01438 (51) 7 A61F  13/15,  13/49 

(22) 27.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2013/076399     27.09.2013 (87) WO2014/051105 03.04.2014 
(30) 2012-218839     28.09.2012   JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) SAKAGUCHI, Satoru (JP), YAMANAKA, Yasuhiro (JP), SAWA, Kana (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tã lót dùng một lần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tã lót dùng một lần. Tã lót dùng một lần (10) theo sáng chế bao 
gồm các kiểu (300a, 300b) mà có thể phân biệt được bằng mắt thường từ phía bề mặt 
không tiếp xúc với da (S) của tã lót dùng một lần (10) được bố trí ôm từ hai phía vùng 
mở rộng vùng đũng (25) và kéo dài đến vùng thắt lưng trước (20) và vùng thắt lưng sau 
(30). Các phương pháp khác nhau được sử dụng để bố trí kiểu (300b) được tạo ra ở vùng 
gần với phía vùng thắt lưng trước (20) hơn so với cụm kéo căng đũng (200a) và để bố trí 
kiểu (300a) được tạo ra ở vùng gần với phía vùng thắt lưng sau (30) hơn so với cụm kéo 
căng đũng (200a). 
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(11) 43031 
(21) 1-2015-01439 (51) 7 A61F  13/15,  13/49,  13/494,  13/56 

(22) 27.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2013/005767    27.09.2013 (87) WO2014/050137 03.04.2014 
(30) 2012-218716     28.09.2012   JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) SAKAGUCHI, Satoru (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tã lót dùng một lần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tã lót dùng một lần. Tã lót dùng một lần (10) bao gồm cặp cụm kéo 
căng quanh chân (75) kéo dài dọc theo khoảng hở quanh chân (35) và có thể mở rộng và 
co theo chiều dài của sản phẩm. Khoảng cách (D2) giữa hai đầu của cụm kéo căng 
quanh chân (75) ở vùng thắt lưng sau (30) dài hơn so với khoảng cách (D1) giữa hai đầu 
của cụm kéo căng quanh chân (75) ở vùng thắt lưng trước (20). Cụm kéo căng quanh 
chân kéo dài từ vùng đũng đến vùng thắt lưng sau nhô về phía ngoài theo chiều rộng của 
sản phẩm. Cụm kéo căng quanh chân kéo dài từ vùng đũng đến vùng thắt lưng trước nhô 
về phía bên trong theo chiều rộng của sản phẩm. 
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(11) 43032 
(21) 1-2015-01441 (51) 7 G07D  7/20 

(22) 19.03.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/CN2013/072849     19.03.2013 (87) WO2014/048091    03.04.2014 
(30) 201210376658.3       29.09.2012   CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.04.2015 
(71) GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P. R. 
China 

(72) LIANG, Tiancai (CN), YU, Yuanchao (CN), WANG, Weifeng (CN), WANG 
Xiaoliang (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp tạo ra dấu hiệu chống giả dùng cho giấy tờ có 

giá và phương pháp và thiết bị nhận dạng giấy tờ có giá 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp tạo ra dấu hiệu chống giả dùng cho giấy tờ có giá và 

phương pháp và thiết bị nhận dạng. Phương pháp tạo ra dấu hiệu chống giả dùng cho 
giấy tờ có giá sử dụng sự dư thừa thông tin dấu hiệu chống giả để ẩn thông tin chính xác 
về dấu hiệu chống giả. Theo phương pháp này, dấu hiệu chống giả của giấy tờ có giá có 
thay đổi nhỏ về khả năng nhận biết của con người, nhưng thiết bị nhận dạng giấy tờ có 
giá trong thiết bị tự phục vụ tài chính có thể trích một cách hữu hiệu thông tin chính xác 
ẩn về dấu hiệu chống giả từ các tín hiệu thu được nhờ bộ cảm biến và thực hiện việc phát 
hiện định lượng và nhận dạng, nhờ đó nhận dạng một cách hữu hiệu giấy tờ có giá là giả 
hay thật. 
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(11) 43033 
(21) 1-2015-01444 (51) 7 G03G  21/10,  15/00,  15/08 

(22) 25.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2013/075796      25.09.2013 (87) WO2014/050839     03.04.2014 
(30) 2012-217960       28.09.2012   JP 
(71) BANDO CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

6-6, Minatojima Minamimachi 4-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 6500047, Japan 
(72) FUJIWARA Shinji (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Tấm dùng cho thiết bị chụp ảnh điện và phương pháp chế tạo 

tấm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm dùng cho các thiết bị chụp ảnh điện, được tạo ra có thành phần 

đỡ và thành phần cao su đàn hồi là thành phần kết dính chặt với nhau. Tấm dùng cho các 
thiết bị chụp ảnh điện theo sáng chế bao gồm: thành phần cao su đàn hồi; thành phần 
đỡ; và lớp chất kết dính được quét ở giữa lớp cao su đàn hồi và thành phần đỡ, lớp chất 
kết dính được tạo ra bằng cách xử lý chất kết dính nóng chảy xử lý được độ ẩm trên cơ 
sở uretan, thành phần đỡ bao gồm, ít nhất là một phần tiếp xúc với lớp chất kết dính, 
màng bề mặt là màng chứa thành phần silic và thể hiện thành phần silic ít nhất là 6% 
trọng lượng theo sự phân tích định lượng bởi sự phân tích huỳnh quang tia X. 
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(11) 43034 
(21) 1-2015-01445 (51) 7 A01N  43/48, A61K  31/40 

(22) 23.10.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2013/066349     23.10.2013 (87) WO2014/066485    01.05.2014 
(30) 61/718,026       24.10.2012   US 

61/736,179       12.12.2012   US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.05.2015 
(71) OMEROS CORPORATION  (US) 

201 Elliott Avenue West, Seattle, Washington 98119, United States of America 
(72) DEMOPULOS, Gregory, A. (US), SHEN, Hui-Rong (US), TEDFORD, Clark, E. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm dạng lỏng dùng để rửa mắt trong khi phẫu thuật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng lỏng chứa phenylephrin, ketorolac và hệ dung dịch 
đệm dùng để tiêm. Dược phẩm này dùng qua đường tiêm để rửa mắt trong khi phẫu 
thuật. 
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(11) 43035 
(21) 1-2015-01449 (51) 7 C05F  11/00,  11/08 

(22) 26.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2013/061907     26.09.2013 (87) WO2014/052580       03.04.2014 
(30) 61/706,494       27.09.2012   US 
(71) NOVOZYMES BIOAG A/S  (DK) 

Krogshoejvej 36, DK-2880 Bagsvaerd, Denmark 
(72) HABIB, Ahsan (CA), KANG, Yaowei (US), SEMONES, Shawn (US), 

BLANKENSHIP, Laura (US) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Chế phẩm và phương pháp tăng cường sự phát triển của cây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa một hoặc nhiều hợp chất gluconolacton để tăng 
cường sự phát triển của cây và phương pháp tăng cường sự phát triển của cây hoặc một 
bộ phận của cây bằng cách sử dụng một hoặc nhiều hợp chất gluconolacton này. 
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(11) 43036 
(21) 1-2015-01456 (51) 7 B65D  49/00,  51/24,  55/02 

(22) 05.11.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2013/068472     05.11.2013 (87) WO2014/078128    22.05.2014 
(30) 13/679,506      16.11.2012   US 
(71) Owens-Brockway Glass Container Inc.  (US) 

One Michael Owens Way, Perrysburg, Ohio 43551, United States of America 
(72) COOPER, Scott (US), FEYGENSON, Oleg (RU), BRYANT, Jessica, R. (US), 

CLARK, Terence, J.  (US), ANDERSON, Chris, D. (US), SOLUNIN, Anatoly (RU), 
SMITH, Roger, P. (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thành phẩm và hộp có bằng chứng về việc đã bị sử dụng nhờ 

chất cảm quang 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thành phẩm bao gồm bộ phận chứa (12; 112; 212; 312; 412; 512; 

612; 712; 812; 912; 1012; 1112; 11312; 1512; 1612; 1712; 1812; 1912), vật liệu cảm 
quang được mang bởi bộ phận chứa và phản ứng với ánh sáng cực tím (UV) và bộ phận 
bảo vệ UV được mang bởi bộ phận chứa để bảo vệ vật liệu cảm quang khỏi phơi ra trước 
ánh sáng UV. 
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(11) 43037 
(21) 1-2015-01458 (51) 7 A61M  16/04,  1/00 

(22) 17.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2013/005478     17.09.2013 (87) WO2014/050013 A1      03.04.2014 
(30) 2012-212886     26.09.2012    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.06.2015 
(71) 1. ULVAC KIKO, INC.,  (JP) 

291-7 Oaza Chausubaru, Saito-shi, Miyazaki 8810037, Japan 
2. MEDICALSEED CO., LTD.  (JP) 
3804-83 Takachihodori, Nobeoka-shi, Miyazaki 8820042, Japan 

(72) HASHIMOTO, Yasuhiro (JP), TAKESAWA, Shingo (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Máy hút đờm, hệ thống thông khí nhân tạo và phương pháp 

vận hành máy hút đờm 
  (57)     Sáng chế đề xuất máy hút đờm có khả năng hút đờm tự động một cách an toàn. Máy hút 

đờm này gồm dòng hút, bộ phận chuyển đổi, bộ phận đo lường và bộ phận điều khiển. 
Dòng hút có đầu vào ống hút được để hút đờm được tạo ra từ đường hô hấp của bệnh 
nhân và bộ phận chứa được duy trì ở mức áp suất âm mà chứa đờm đã được hút. Bộ phận 
chuyển đổi nằm trong dòng hút và có thể chuyển đổi giữa trạng thái thứ nhất trong đó 
đầu vào ống hút thông với bộ phận chứa và trạng thái thứ hai trong đó đầu vào ống hút 
tách khỏi bộ phận chứa. Bộ phận đo lường đo lượng khí thở hắt ra được hút vào bên 
trong bộ phận chứa, ở trạng thái thứ nhất. Bộ phận điều khiển có thể chuyển đổi bộ phận 
chuyển đổi từ trạng thái thứ hai sang trạng thái thứ nhất trong suốt giai đoạn cuối, và giữ 
ở trạng thái thứ nhất khi lượng khí thở hắt ra được đo bằng bộ phận đo lường có trị số 
nhỏ hơn trị số đã được xác định trước. 
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(11) 43038 
(21) 1-2015-01485 (51) 7 H02K  5/22, F04D  25/08,  29/00, 

H02K  7/14 
(22) 25.10.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2013/006323     25.10.2013 (87) WO2014/068927 A1      08.05.2014 
(30) 2012-243347      05.11.2012   JP 
(71) Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd.  (JP) 

1-61, Shiromi 2-Chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207 Japan 
(72) KURAMOCHI, Hiroyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quạt trần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quạt trần trong đó cuộn dây stato chu vi trong (21) của quạt trần 
gồm cuộn dây stato chu vi trong thứ nhất (22) và cuộn dây stato chu vi trong thứ hai 
(23). Trong đó đầu cuối của dây quấn stato chu vi ngoài (19) đi qua bề mặt bên trên của 
khối đầu cuối thứ nhất (24) và nối với đường dây điện (6) tương ứng. Đầu cuối của cuộn 
dây stato chu vi trong thứ nhất (22) và đầu cuối của cuộn dây stato chu vi trong thứ hai 
(23) đi qua bề mặt bên trên của khối đầu cuối thứ hai (25) và nối với các đường dây điện 
(6) tương ứng. 
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(11) 43039 
(21) 1-2015-01486 (51) 7 C22C  38/00, C21D  9/46, C22C  

38/58 
(22) 26.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2013/076027     26.09.2013 (87) WO2014/050954 A1     03.04.2014 
(30) 2012-213728     27.09.2012   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.04.2015 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 
(72) MARUYAMA, Naoki (JP), YOKOI, Tatsuo (JP), TANAHASHI, Hiroyuki (JP), SETO, 

Atsushi (JP), ITAMI, Atsushi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép cán nóng và phương pháp sản xuất tấm thép này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép cán nóng bao gồm, theo % khối lượng, C: 0,05-0,15%, Si: 
0-0,2%, Al: 0,5-3,0%, Mn: 1,2-2,5%, P: 0,1% hoặc thấp hơn, S: 0,01% hoặc thấp hơn, 
N: 0,007% hoặc thấp hơn, Ti: 0,03-0,10%, Nb: 0,008-0,06%, V: 0- 0,12%, một hoặc 
nhiều nguyên tố trong số Cr, Cu, Ni, và Mo: với tổng lượng là 0-2,0%, B: 0-0,005%, một 
hoặc nhiều nguyên tố trong số Ca, Mg, La, và Ce: với tổng lượng là 0-0,01%, tổng lượng 
Si và Al: 0,8 x (Mn-1)% hoặc cao hơn, tổng lượng Ti và Nb: 0,04-0,14%, và lượng còn 
lại là Fe và các tạp chất. Trong cấu trúc của thép, tỷ lệ tổng diện tích mactensit và 
austenit dư là 3% đến 20%, tỷ lệ diện tích của ferit là 50% đến 96%, và tỷ lệ diện tích 
của peclit là 3% hoặc thấp hơn. Trong phần lớp bề mặt, độ dày theo hướng độ dày tấm 

của vùng có oxit dạng lưới là nhỏ hơn 0,5m, và độ bền kéo cao nhất là 720 MPa hoặc 
cao hơn. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất tấm thép này. 
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(11) 43040 
(21) 1-2015-01491 (51) 7 B22D  11/06,  43/00 

(22) 27.09.2012 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/CN2012/001313       27.09.2012 (87) WO2014/047746 03.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.04.2015 
(71) BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD.  (CN) 
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(54) Phương pháp và thiết bị làm sạch bề mặt con lăn đúc dải mỏng 

liên tục bằng cặp con lăn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị làm sạch bề mặt của con lăn đúc dải mỏng 

liên tục bằng cặp con lăn, mỗi con lăn đúc (10, 10') của máy đúc dải mỏng liên tục bằng 
cặp con lăn sử dụng hai con lăn chổi (1, 1', 2, 2') được bố trí ở phía trên và phía dưới để 
làm sạch bề mặt của nó, trong đó chiều quay của ít nhất một con lăn chổi là giống chiều 
quay của con lăn đúc, tốc độ tuyến tính của con lăn đúc là không đổi và lớn hơn tốc độ 
quay của con lăn đúc, và thiết bị làm sạch bề mặt con lăn điều khiển khoảng cách hoặc 
áp lực giữa các con lăn chổi và con lăn đúc bằng thiết bị điều khiển vị trí lắp cố định 
trên đế tựa của con lăn đúc, và điều khiển mức dát phẳng nằm trong khoảng từ 1 đến 10 
lần chiều sâu lõm trung bình của mặt con lăn đúc sau khi đã được quét, để đảm bảo hiệu 
quả làm sạch của bề mặt con lăn. Trong quy trình đúc dải mỏng liên tục bằng cặp con 
lăn, phương pháp và thiết bị theo sáng chế có thể cải thiện hiệu quả làm sạch con lăn 
đúc dải mỏng liên tục, khiến cho hệ số dẫn nhiệt của bề mặt con lăn là đồng nhất và 
tăng chất lượng của dải đúc. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp kiểm soát bệnh hại lúa và hạt giống lúa được xử 

lý 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp kiểm soát bệnh hại lúa, phương pháp này bao gồm: 

bước xử lý bề mặt hạt giống lúa bằng bột sắt, bước xử lý bề mặt hoặc xử lý ngâm hạt 
giống với thuốc cảm ứng kháng bệnh, và bước gieo hạt giống. Theo sáng chế, các bệnh 
hại lúa có thể được kiểm soát một cách hiệu quả. Sáng chế còn đề cập đến hạt giống lúa 
đã được xử lý. 
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(54) Phương pháp và thiết bị duy trì liên kết trong hệ thống mạng 

cục bộ (LAN) không dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị duy trì liên kết trong hệ thống WLAN. 

Phương pháp thực hiện liên kết bởi trạm (STA) trong hệ thống LAN không dây 
(WLAN) bao gồm: phát khung yêu cầu liên kết từ trạm (STA) đến điểm truy cập (AP); 
và thu khung đáp ứng liên kết từ điểm truy cập (AP) đáp ứng khung yêu cầu liên kết. 
Nếu yêu cầu liên kết được chấp nhận bởi điểm truy cập (AP), khung đáp ứng liên kết 
bao gồm thông tin liên quan đến thời gian quay trở lại liên kết. 

 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
326 

(11) 43043 
(21) 1-2015-01497 (51) 7 G10L  19/025,  19/008 

(22) 02.10.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/EP2013/070551     02.10.2013 (87) WO2014/053548    10.04.2014 
(30) 61/710,133      05.10.2012   US 

13167481.4      13.05.2013   EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.04.2015 

(71) Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der angewandten 
Forschung e.V.  (DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany 

(72) DISCH, Sascha (DE), PAULUS, Jouni  (FI), EDLER, Bernd (DE), HELLMUTH, 
Oliver (DE), HERRE, Juergen (DE), KASTNER, Thorsten (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ mã hóa, bộ giải mã và các phương pháp mã hóa và giải mã 

dùng cho việc thích ứng động tương thích ngược độ phân giải 
thời gian/tần số trong mã hóa đối tượng âm thanh trong 
không gian 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ mã hóa, bộ giải mã và các phương pháp mã hóa và giải mã dùng 
cho việc thích ứng động tương thích ngược của độ phân giải thời gian/tần số trong mã 
hóa đối tượng âm thanh không gian. Bộ giải mã để tạo ra tín hiệu đầu ra âm thanh bao 
gồm một hoặc nhiều kênh đầu ra âm thanh từ tín hiệu trộn giảm bao gồm nhiều mẫu 
trộn giảm miền thời gian. Tín hiệu trộn giảm mã hóa hai hoặc nhiều hơn hai tín hiệu đối 
tượng âm thanh. Bộ giải mã bao gồm bộ tạo dãy cửa sổ (134) để xác định nhiều cửa sổ 
phân tích, trong đó mỗi cửa sổ phân tích bao gồm nhiều mẫu trộn giảm miền thời gian 
của tín hiệu trộn giảm. Mỗi cửa sổ phân tích trong số nhiều cửa sổ phân tích có chiều 
dài cửa sổ biểu thị số lượng mẫu trộn giảm miền thời gian của cửa sổ phân tích đã nêu. 
Bộ tạo dãy cửa sổ (134) được cấu hình để xác định nhiều cửa sổ phân tích để cho chiều 
dài cửa sổ của mỗi cửa sổ phân tích phụ thuộc vào đặc tính tín hiệu của ít nhất hai hoặc 
nhiều hơn hai tín hiệu đối tượng âm thanh. Hơn nữa, bộ giải mã bao gồm môđun phân 
tích t/f (135) để biến đổi nhiều mẫu trộn giảm miền thời gian của mỗi cửa sổ phân tích 
trong số nhiều cửa sổ phân tích từ miền thời gian thành miền thời gian-tần số phụ thuộc 
vào chiều dài cửa sổ của cửa sổ phân tích đã nêu, để thu được sự trộn giảm được biến 
đổi. Hơn nữa, bộ giải mã bao gồm bộ giải trộn (136) để giải trộn sự trộn giảm được biến 
đổi dựa trên thông tin phụ theo tham số trên hai hoặc nhiều hơn hai tín hiệu đối tượng 
âm thanh để thu được tín hiệu đầu ra âm thanh. Hơn nữa, bộ mã hóa được đề xuất. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ mã hóa, bộ giải mã và các phương pháp giải mã và mã hóa 

dùng cho việc chuyển đổi phóng to thu nhỏ phụ thuộc vào tín 
hiệu trong mã hóa đối tượng âm thanh trong không gian 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ mã hóa, bộ giải mã và các phương pháp giải mã và mã hóa dùng 
cho việc chuyển đổi phóng to thu nhỏ phụ thuộc vào tín hiệu trong mã hóa đối tượng âm 
thanh trong không gian. Bộ giải mã để tạo ra tín hiệu đầu ra âm thanh bao gồm một 
hoặc nhiều kênh đầu ra âm thanh từ tín hiệu trộn giảm. Tín hiệu trộn giảm mã hóa một 
hoặc nhiều tín hiệu đối tượng âm thanh. Bộ giải mã bao gồm bộ điều khiển (181) để cài 
đặt chỉ dẫn hoạt động sang trạng thái hoạt động tùy thuộc vào đặc tính tín hiệu của ít 
nhất một trong số một hoặc nhiều tín hiệu đối tượng âm thanh. Hơn nữa, bộ giải mã còn 
bao gồm môđun phân tích thứ nhất (182) để biến đổi tín hiệu trộn giảm để thu được tín 
hiệu trộn giảm được biến đổi thứ nhất bao gồm nhiều kênh dải con thứ nhất. Hơn nữa, 
bộ giải mã còn bao gồm môđun phân tích thứ hai (183) để tạo ra, khi chỉ dẫn hoạt động 
được cài đặt sang trạng thái hoạt động, thực hiện sự trộn giảm được biến đổi thứ hai 
bằng cách biến đổi ít nhất một trong số các kênh dải con thứ nhất để thu được nhiều 
kênh dải con thứ hai, trong đó tín hiệu trộn giảm được biến đổi thứ hai bao gồm các 
kênh dải con thứ nhất mà chưa được biến đổi bằng môđun phân tích thứ hai và các kênh 
dải con thứ hai. Hơn nữa, bộ giải mã còn bao gồm bộ giải trộn (184), trong đó bộ giải 
trộn (184) được tạo cấu hình để giải trộn tín hiệu trộn giảm được biến đổi thứ hai, khi 
chỉ dẫn hoạt động được cài đặt sang trạng thái hoạt động, dựa trên thông tin phụ tham số 
trên một hoặc nhiều tín hiệu đối tượng âm thanh để thu được tín hiệu đầu ra âm thanh, 
và để giải trộn tín hiệu trộn giảm được biến đổi thứ nhất, khi chỉ dẫn hoạt động không 
được cài đặt sang trạng thái hoạt động, dựa trên thông tin phụ tham số trên một hoặc 
nhiều tín hiệu đối tượng âm thanh để thu được tín hiệu đầu ra âm thanh. 
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(54) Chế phẩm nhựa cảm quang, phần tử cảm quang, phương pháp 

tạo mẫu vật liệu bảo vệ và phương pháp sản xuất bảng điều 
khiển chạm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhựa cảm quang dùng để khắc mòn ITO (indium tin 
oxide - ITO - indi thiếc oxit) bằng axit, bao gồm chất kết dính polyme, hợp chất quang 
polyme hóa, chất khơi mào quang polyme hóa và chất kết hợp silan, trong đó chất kết 
hợp silan bao gồm chất silan với nhóm mecaptoalkyl. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
phần tử cảm quang, phương pháp tạo mẫu vật liệu bảo vệ và phương pháp sản xuất bảng 
điều khiển chạm. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ mã hóa, bộ giải mã, hệ thống và phương pháp mã hóa đối 

tượng âm thanh không gian đa phân giải tương thích ngược 
  (57)     Sáng chế đề xuất bộ giải mã để tạo ra tín hiệu âm thanh giải trộn bao gồm nhiều kênh 

âm thanh được giải trộn. Ngoài ra, bộ mã hóa và tín hiệu âm thanh được mã hóa được đề 
xuất. Bộ giải mã bao gồm bộ xác định thông tin giải trộn để xác định thông tin giải trộn 
bằng cách tiếp nhận thông tin phụ tham số thứ nhất trên ít nhất một tín hiệu đối tượng 
âm thanh và thông tin phụ tham số thứ hai trên ít nhất một tín hiệu đối tượng âm thanh, 
trong đó độ phân giải tần số của thông tin phụ tham số thứ hai cao hơn độ phân giải tần 
số của thông tin phụ tham số thứ nhất. Hơn nữa, bộ giải mã bao gồm môđun giải trộn để 
ứng dụng thông tin giải trộn trên tín hiệu trộn giảm, biểu thị sự trộn giảm của ít nhất một 
tín hiệu đối tượng âm thanh, để thu tín hiệu âm thanh giải trộn bao gồm nhiều kênh âm 
thanh giải trộn. Bộ xác định thông tin giải trộn được cấu hình để xác định thông tin giải 
trộn bằng cách thay đổi thông tin tham số thứ nhất và thông tin tham số thứ hai để thu 
thông tin tham số được thay đổi, do vậy mà thông tin tham số được thay đổi có độ phân 
giải tần số cao hơn độ phân giải tần số thứ nhất. 
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(54) Bộ đệm một tầng có bộ lọc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ đệm một tầng bao gồm: tranzito thứ nhất, tranzito thứ hai và 
mạng lưới bộ lọc thông cao. Tranzito thứ nhất được tạo cấu hình để tiếp nhận tín hiệu 
đầu vào từ micro. Tranzito thứ hai được tạo cấu hình để hoạt động như tranzito catcôt. 
Mạng lưới bộ lọc thông cao được ghép với tranzito thứ nhất và tranzito thứ hai. Tranzito 
thứ hai ngắt điện tranzito thứ nhất ra khỏi đầu ra của bộ đệm một tầng. Đầu cực cửa của 
tranzito thứ hai được kích thích bởi mạng lưới bộ lọc thông cao và mạng lưới bộ lọc 
thông cao được điều khiển bởi tranzito thứ nhất. 
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(86) PCT/JP2013/076702    01.10.2013 (87) WO2014/054639 10.04.2014 
(30) 2012-219805     01.10.2012   JP 

2012-219808     01.10.2012   JP 
2012-219811     01.10.2012   JP 
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(71) SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED  (JP) 
3-1-1, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-0031 Japan 

(72) HAYAKAWA, Satoshi (JP), ASANO, Erika (JP), KURIHARA, Atsushi (JP), 
NAKAMURA, Yuka (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đồ uống chứa bột trà xanh 

  (57)     Sáng chế đề xuất đồ uống chứa trà xanh đã nghiền bột có hương vị vừa ý. Đồ uống là đồ 
uống trà xanh đặc trưng như sau: giá trị Haze (H) là nằm trong khoảng từ 50 đến 100%; 
(A) catechin loại galat và (B) catechin tự do có ở tổng lượng [(A)+(B)] là từ 100 đến 
1500mg/L; hàm lượng (B) cao hơn hàm lượng (A); và (C) monogalactosyl diglyxerit và 
(D) digalactosyl diglyxerit có ở tổng lượng [(C)+(D)] là từ 1,3 đến 12,0mg/L.  
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(21) 1-2015-01545 (51) 7 H04N  19/00,  19/50 

(22) 30.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/KR2013/008754    30.09.2013 (87) WO2014/051409    03.04.2014 
(30) 61/706,953       28.09.2012   US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.04.2015 
(71) 1. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, Republic of Korea 
2. INDUSTRY-ACADEMIC COOPERATION FOUNDATION, YONSEI 
UNIVERSITY  (KR) 
Yonsei University 50, Yonsei-ro Seodaemun-gu, Seoul 120-749, Republic of Korea 

(72) PARK, Young-o (KR), CHOI, Kwang-pyo (KR), KIM, Chan-yul (KR), CHOI, 
Byeong-doo (KR), RO, Won-woo (KR), KIM, Kyung-ah (KR), KIM, Deok-ho (KR), 
KIM, Min-woo (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa viđeo để xử lý song song, và 

phương pháp và thiết bị giải mã viđeo để xử lý song song 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp mã hóa video để xử lý song song. Phương pháp mã 

hóa video gồm các bước: thực hiện dự báo liên kết và dự báo nội bộ cho các hình ảnh 
nằm trong nhóm hình ảnh (GOP - Group Of Picture) và xác định thứ tự mã hóa và sự 
phụ thuộc tham chiếu giữa các hình ảnh nằm trong GOP, và tạo ra đơn vị dữ liệu định 
sẵn bao gồm thông tin tương quan tham chiếu được tạo ra dựa trên thứ tự mã hóa và sự 
phụ thuộc tham chiếu giữa các hình ảnh nằm trong GOP. 
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(11) 43050 
(21) 1-2015-01549 (51) 7 A43B  5/14, A43C  13/08 

(22) 25.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/IB2013/058849     25.09.2013 (87) WO2014/049535 A1    03.04.2014 
(30) TV2012A000186     28.09.2012   IT 
(71) ALPINESTARS RESEARCH SRL  (IT) 

Via A. De Gasperi, 54, I-31010 Coste di Maser (Treviso), Italy 
(72) Giovanni Mazzarolo (IT), Daniele Vanin (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Giày thể thao và bộ phận che dùng cho giày thể thao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giày thể thao (10) bao gồm mũ giày (12) có phần mũi (14) và đế 
giày (13) được cố định với mũ giày (12). Giày thể thao (10) cũng bao gồm chi tiết bảo 
vệ (30) gắn ở mặt bên (16) của phần mũi (14). Chi tiết bảo vệ (30) được gắn cố định với 
mặt bên (16) của phần mũi (14) và có mặt ngoài (35) có bộ phận liên kết thứ nhất (33, 
36) để liên kết bộ phận che (40) trên chi tiết bảo vệ (30). Bộ phận liên kết thứ nhất của 
chi tiết bảo vệ (30) tạo ra mặt tựa (32A) thích hợp để chứa chi tiết giữ cố định (50) để 
giữ cố định bộ phận che (40) trên chi tiết bảo vệ (30). Theo sáng chế, mặt tựa (32A) có 
hướng luồn vào (K) mà gần như song song với mặt bên (16) của phần mũi (14) của giày 
(10) trên đó chi tiết bảo vệ (30) được gắn. Sáng chế cũng đề cập đến bộ phận che (40) 
thích hợp để dùng cho giày thể thao (10) theo sáng chế. 
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(11) 43051 
(21) 1-2015-01554 (51) 7 A01H  1/00,  5/00, A01P  7/00 

(22) 04.10.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2013/063485     04.10.2013 (87) WO2014/055881  10.04.2014 
(30) 61/710,154       05.10.2012   US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, United States of America 
(72) SHEETS, Joel, J.  (US), NARVA, Kenneth, E. (US), BURTON, Stephanie (US), 

CALDWELL, Elizabeth, A. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thực vật chuyển gen chứa polynucleotit mã hóa protein trừ 

sâu Cry1Ea và  phương pháp kiểm soát sự phát triển tính kháng 
với protein Cry của côn trùng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thực vật chuyển gen, tế bào thực vật chuyển gen để 
phòng trừ các loài côn trùng vảy cánh - sâu cắn gié mùa thu, thực vật, tế bào thực vật 
này chứa polynucleotit mã hóa protein trừ sâu Cry1Ea và polynucleotit thứ hai mã hóa 
protein trừ sâu thứ hai được chọn từ nhóm bao gồm Cry1Ab, Cry1Be, Cry1Ca, Cry1Da 
và Vip3Ab để làm chậm hoặc ngăn ngừa sự phát triển tính kháng của côn trùng. 
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(11) 43052 
(21) 1-2015-01556 (51) 7 H04W  72/08 

(22) 28.09.2012 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/CN2012/082384     28.09.2012 (87) WO2014/047903 A1       03.04.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.05.2015 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.   (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) SUN, Jingyuan (CN), MAZZARESE, David  (CN), ZHOU, Yongxing (CN), XIA, 
Liang  (CN), REN, Xiaotao  (CN), CHENG, Yan  (CN) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp xử lý quy trình thông tin trạng thái kênh, thiết 

bị mạng và thiết bị người dùng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý quy trình thông tin trạng thái kênh, thiết bị 

mạng và thiết bị người dùng, ở đó phương pháp xử lý quy trình thông tin trạng thái kênh 
bao gồm các bước: sau khi thu yêu cầu CSI (thông tin trạng thái kênh) thứ nhất được gửi 
bởi thiết bị mạng thứ nhất, nếu CSI tương ứng với nhiều quy trình xử lý CSI không theo 
chu kỳ chưa được báo cáo bởi thiết bị người dùng, dừng CSI tương ứng với một phần của 
các quy trình xử lý CSI không theo chu kỳ trong số nhiều quy trình xử lý CSI không 
theo chu kỳ, ở đó mỗi quy trình xử lý CSI được kết hợp với tài nguyên đo kênh và tài 
nguyên đo nhiễu, vấn đề tồn tại sau khi công nghệ CoMP (truyền và thu đa điểm phối 
hợp) được đưa ra có thể được giải quyết là UE (thiết bị người dùng) không thể thực hiện 
xử lý nhiều quy trình CSI. 
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(21) 1-2015-01576 (51) 7 D01D  5/06, D01F  2/00 

(22) 10.10.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/EP2013/071135     10.10.2013 (87) WO2014/057022   17.04.2014 
(30) 12187870.6       10.10.2012    EP 
(71) AUROTEC GMBH  (AT) 

Wartenburgerstrasse 1a, A-4840 Vocklabruck, Austria 
(72) ZIKELI Stefan (AT), ECKER Friedrich (AT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bể làm đông và phương pháp hóa rắn vật dụng định hình 

  (57)   Sáng chế đề cập đến bể làm đông với đầu vào chất lỏng đông tụ (4), trong đó đầu vào 
chất lỏng đông tụ (4) có một hoặc nhiều lỗ hở (6), các lỗ hở này được bố trí bên dưới 
mức chất lỏng đông tụ (3) của bể làm đông; cụ thể là đề cập đến hệ thống bể kéo sợi với 
đầu vào chất lỏng đông tụ (4) và lối vào cho các sợi kéo, các vật dụng định hình này 
được hóa rắn trong bể kéo sợi, trong đó vùng lối vào được tạo ra tại vị trí mà tại đó, khi 
bể kéo sợi được nạp đầy chất lỏng đông tụ, bề mặt chất lỏng là bề mặt của chất lỏng 
đông tụ, khác biệt ở chỗ, đầu vào chất lỏng đông tụ (4) có một hoặc nhiều lỗ hở (6), các 
lỗ hở này được bố trí bên dưới vùng lối vào và được hướng vào các sợi kéo dẫn vào trong 
bể kéo sợi sao cho chất lỏng đông tụ mới chảy ngược với các sợi kéo trong quá trình 
hoạt động, và tùy ý bộ điều tiết mức nạp đầy chất lỏng (11) và có thể có các thùng khác 
chứa chế phẩm chất lỏng đông tụ khác và các phương pháp kéo sợi trong bể kéo sợi. 
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19/02,  25/04,  27/00,  29/00 
(22) 09.10.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2013/077534     09.10.2013 (87) WO2014/057995 A1     17.04.2014 
(30) 2012-225133     10.10.2012   JP 

2013-092006     25.04.2013   JP 
(71) NIPPON ZOKI PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

1-2, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0046 Japan 
(72) NAKAZAWA, Yoshitaka (JP), SHIBAYAMA, Yoji (JP), NAKAMURA, Ko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chiết phẩm từ da bị viêm của thỏ được cấy virut vacxinia và 

chế phẩm chứa chiết phẩm này dùng để giảm đau 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chiết phẩm từ da bị viêm của thỏ được cấy virut vacxinia. Ngoài ra, 

sáng chế còn đề cập đến chiết phẩm dạng lỏng từ da bị viêm của thỏ được cấy virut 
vacxinia, chế phẩm chứa chiết phẩm và viên nén chứa chiết phẩm này dùng để giảm 
đau. 
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(11) 43055 
(21) 1-2015-01591 (51) 7 A23L  1/29,  1/30,  1/305,  1/304 

(22) 24.10.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2013/066672      24.10.2013 (87) WO2014/066675     01.05.2014 
(30) 61/717,768        24.10.2012   US 
(71) ABBOTT LABORATORIES   (US) 

Dept. 377/AP6A-1, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States 
of America 

(72) PATEL, Gaurav  (US), SOMAVAT, Romel (US), DEWILLE, Normanella  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Sản phẩm dinh dưỡng dạng lỏng chứa beta-hyđroxy-beta-

metylbutyrat 
  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm dinh dưỡng dạng lỏng theo sáng chế có đặc tính cảm 

quan được cải thiện. Sản phẩm dinh dưỡng dạng lỏng theo sáng chế có độ nhớt được cải 
thiện trong khi cung cấp mức protein tương đối cao. Theo một phương án được lấy làm 
ví dụ, sản phẩm dinh dưỡng dạng lỏng còn cung cấp beta-hydroxy-beta-metylbutyrat 
ngoài mức protein tương đối cao, trong khi vẫn duy trì cảm giác dễ chịu trong miệng khi 
sử dụng. 
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(62) 1-2011-02741   
(22) 12.03.2010 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2010/027244    12.03.2010 (87) WO2010/105236    16.09.2010 
(30) 61/160,217      13.03.2009   US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.10.2011 
(71) Allergan, Inc.   (US) 

2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612, United States of America 
(72) WANG, Joanne (US), ZHU, Hong (US), HODGES, D., Diane  (US), FERNANDEZ-

SALAS, Ester (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể đơn dòng alpha-SNAP 25 để phát hiện hoạt tính 

endopeptitdaza tái hướng đích 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các chế phẩm kích thích đáp ứng miễn dịch SNAP-25, các phương 

pháp tạo ra kháng thể α-SNAP-25 liên kết một cách chọn lọc với epitop chứa SNAP-25 
có đầu carboxyl tại gốc P1 của liên kết có thể cắt dễ dàng trong vị trí phân cắt của 

BoNT/A, các kháng thể α-SNAP-25 liên kết một cách chọn lọc với epitop chứa SNAP-
25 có đầu carboxyl tại gốc P1 của liên kết có thể cắt dễ dàng trong vị trí phân cắt của 
BoNT/A, các phương pháp phát hiện hoạt tính endopeptidaza tái hướng đích, và các 

phương pháp phát hiện kháng thể trung hòa α-endopeptitdaza tái hướng đích. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.05.2015 
(71) Viện Công nghệ Môi trường - Viện Hàn lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam  (VN) 
Nhà A30 số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Trần Mạnh Hải (VN), Nguyễn Hoài Châu  (VN), Trần Đức Dự  (VN) 
(54) Phương pháp xử lý mùi chuồng trại chăn nuôi bằng dung dịch 

muối ăn hoạt hóa điện hóa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý mùi chuồng trại chăn nuôi bằng dung dịch muối 

ăn hoạt hóa điện hóa bao gồm bước: (i) phun sương dung dịch muối ăn hoạt hóa điện 
hóa có nồng độ các chất oxy hóa tính theo clo hoạt tính nằm trong khoảng từ 200 đến 
500 mg/l vào trong môi trường chuồng trại chăn nuôi, trong đó kích thước hạt sương 
được khống chế nằm trong khoảng từ 2 đến 50 micron. Phương pháp theo sáng chế có 
thể dễ dàng áp dụng với hiệu quả khử mùi cao, giảm chi phí đầu tư ban đầu cho các hệ 
thống thu gom khí thải, xử lý khí thải, dễ dàng bảo dưỡng do sử dụng thiết bị có kết cấu 
đơn giản. 
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(72) Marc BRAISSANT  (CH), Xavier CÐdric RAEMV (CH), Nicola DUCA (IT), Carine 

BONDALLAZ (CH), Thomas GUERITAULT (FR) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị phân phối dùng để đo lượng vật liệu cần phân phối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị dùng để đo lượng vật liệu cần phân phối để đo chính xác 
mức tiêu thụ vật liệu từ một bình chứa với độ chính xác cao trong quá trình phân phối, 
và khi không thể điều chỉnh thiết bị đo một cách đáng tin cậy. Thiết bị phân phối có một 
bộ phận phân phối để phân phối ít nhất một phần vật liệu; một bình chứa chứa vật liệu 
cần phân phối; các bộ nối giữa bình chứa và thiết bị phân phối; một thang đo bên dưới 
bình chứa, thang đo này nối với một bộ xử lý để xử lý các tín hiệu điện tử từ thang đo và 
để biến đổi các tín hiệu thành số đo trọng lượng; và các ống được đút vào bình chứa, các 
ống mang vật liệu vào và ra khỏi bình chứa, các ống được đút vào trong bình chứa bằng 
một trong các cách sau đây: 

 i) qua một màng dẻo bao quanh các bộ nối, 
 ii) bằng các phần ống dẻo giữa các bộ nối và thiết bị phân phối, và 
 iii) qua một nắp bình chứa, nắp chụp trượt so với bình chứa. 
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Forschung e.V.  (DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany 

(72) DISCH, Sascha  (DE), SCHUBERT, Benjamin (DE), GEIGER, Ralf  (DE), EDLER, 
Bernd (DE), DIETZ, Martin (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp tạo ra tín hiệu đầu ra âm thanh và 

thiết bị và phương pháp tạo ra nhiều mẫu phổ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp tạo ra tín hiệu đầu ra âm thanh và thiết bị 

và phương pháp để tạo ra nhiều mẫu phổ. Thiết bị tạo ra tín hiệu đầu ra âm thanh bao 
gồm bộ xử lý (115) để xử lý phổ tín hiệu âm thanh được mã hóa để thu được phổ tín 
hiệu âm thanh được giải mã bao gồm nhiều hệ số phổ, trong đó mỗi hệ số phổ có vị trí 
phổ nằm trong phổ tín hiệu âm thanh được mã hóa và có trị số phổ, trong đó các hệ số 
phổ được sắp xếp theo dãy theo vị trí phổ của chúng nằm trong phổ tín hiệu âm thanh 
được mã hóa sao cho các hệ số phổ tạo thành chuỗi các hệ số phổ. Hơn nữa, thiết bị bao 
gồm bộ xác định các hệ số giả (125) để xác định một hoặc nhiều hệ số giả của phổ tín 
hiệu âm thanh được giải mã, mỗi hệ số giả có vị trí phổ và trị số phổ. Thêm nữa, thiết bị 
bao gồm bộ thay thế (135) để thay thế ít nhất một hoặc nhiều hệ số giả bởi mẫu phổ 
được xác định để thu được phổ tín hiệu âm thanh được thay đổi, trong đó mẫu phổ được 
xác định bao gồm ít nhất hai hệ số mẫu, trong đó mỗi hệ số của ít nhất hai hệ số mẫu có 
trị số phổ. Ngoài ra, thiết bị còn bao gồm bộ chuyển đổi thời gian phổ (145) để chuyển 
đổi phổ tín hiệu âm thanh được thay đổi thành miền thời gian để thu được tín hiệu đầu ra 
âm thanh. 
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(54) Sợi may 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sợi may và phương pháp chế tạo trong đó ít nhất một dảnh sợi xe 
được làm bằng 100% các xơ cắt ngắn và có độ xoắn đơn lớn hơn độ xoắn đơn của sản 
phẩm hoàn thiện xoắn tạo bốn hoặc nhiều hơn bốn vòng trên một insơ (2,54cm). 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống phụ của trạm cơ sở và phương pháp được thực hiện 

trong hệ thống phụ của trạm cơ sở để truyền các khối điều 
khiển liên kết rađio 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp trong hệ thống phụ của trạm cơ sở (BSS) để truyền 
các khối điều khiển liên kết rađio (RLC), trong khoảng trống số tuần tự (SNS) mở rộng 
và kích thước cửa sổ (WS) truyền mở rộng trên đa sóng mang liên kết xuống. Phần đầu 
RLC/điều khiển truy cập môi trường (MAC) có một số bit cố định bao gồm đa trường 
điều khiển. Một số bit của phần đầu RLC/MAC bao gồm khoảng trống số tuần tự khối 
(BSN), khoảng trống BSN bao gồm ít nhất một trường BSN, mỗi trường BSN bao gồm 
BSN tương ứng. Phương pháp này bao gồm bước lựa chọn (S23) một hoặc nhiều bit dư 
trong phần đầu RLC/MAC. Mỗi khối RLC được đánh chỉ số (S24) với BSN được lựa 
chọn trong khoảng gồm các chỉ số khối biểu diễn khoảng trống số tuần tự, SNS, mở 
rộng và kích thước cửa sổ, WS, truyền mở rộng, trong đó BSN nằm trong trường BSN 
của khoảng trống BSN giãn ra bao gồm một hoặc nhiều bit dư được lựa chọn. 

 Sáng chế còn đề cập đến trạm di động và hệ thống phụ của trạm cơ sở được tạo kết cấu 
để truyền và nhận các khối điều khiển liên kết rađio, RLC, trên đa sóng mang liên kết 
xuống. 
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VOLGGER, Dietmar (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Giấy cuốn thuốc lá chứa chất độn có sự phân bố cỡ hạt đặc 

biệt và thuốc lá điếu sử dụng giấy này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến giấy cuốn thuốc lá chứa sợi bột giấy và các hạt chất độn, trong đó ít 

nhất 50% trọng lượng, tốt hơn là ít nhất 70% trọng lượng và cụ thể là ít nhất 90% trọng 
lượng của chất độn này có sự phân bố cỡ hạt, xác định được theo tiêu chuẩn ISO 13320, 
có thông số phân bố được tính theo công thức p=d10+2.d30+2.d70-d90, và trong đó: 

p5,0m, tốt hơn là p4,0m và đặc biệt tốt hơn là p3,5m, và p-1,0m, tốt hơn là p 

0,0m và đặc biệt tốt hơn là p1,0m. Sáng chế còn đề cập đến thuốc lá điếu sử dụng 

giấy cuốn thuốc lá này. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp kim nhôm dùng cho phương tiện vận chuyển và bộ phận 

của phương tiện vận chuyển này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp kim nhằm dùng cho phương tiện vận chuyển và các bộ phận 

của phương tiện vận chuyển, trong đó độ dai thích hợp cho bộ phận của phương tiện vận 
chuyển có thể được đảm bảo ngay cả khi sử dụng nguyên liệu nhằm chứa các tạp chất 
chẳng hạn như Fe, Cu hoặc các tạp chất tương tự. 

 Hợp kim nhằm dùng cho phương tiện vận chuyển này chứa Fe với lượng nằm trong 
khoảng từ 0,2% khối lượng đến 1,0% khối lượng, Mn với lượng nằm trong khoảng từ 
0,01% khối lượng đến 0,7% khối lượng, Si và Cu, và phần còn lại là Al và các tạp chất 
không thể tránh được, và kích thước của các hợp chất liên kim loại là nhỏ hơn bằng hoặc 

30m. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất axit hữu cơ, quy trình sản xuất axit 

suxinic và quy trình sản xuất pyrolidon  từ chủng vi khuẩn 
sản sinh axit suxinic 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chủng vi khuẩn có khả năng sử dụng glyxerol làm nguồn cacbon để 
sản xuất axit suxinic bằng cách lên men, trong đó chủng vi khuẩn này được cải biến về 
mặt di truyền sao cho chúng mất khả năng điều hòa hoạt tính enzym pyruvat-format-
lyaza nội sinh của chúng. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất axit hữu cơ, 
cụ thể là axit suxinic bằng cách sử dụng vi sinh vật này. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập 
đến quy trình xử lý axit hữu cơ được sản xuất bằng cách sắc ký trao đổi cation. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thân hỗn hợp kim loại nhựa và phương pháp sản xuất thân hỗn 

hợp kim loại nhựa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thân hỗn hợp kim loại nhựa (100). Trong thân hỗn hợp kim loại 

nhựa (100) theo sáng chế, cấu kiện nhựa (101) và cấu kiện kim loại (102) được liên kết 
và thân hỗn hợp kim loại nhựa (100) thu được bằng cách liên kết cấu kiện nhựa (101) và 
cấu kiện kim loại (102). Cấu kiện nhựa (101) được tạo ra bởi chế phẩm nhựa nhiệt rắn 
(P) bao gồm nhựa nhiệt rắn (A) làm thành phần nhựa. Trong cấu kiện kim loại (102), tỷ 
lệ diện tích bề mặt thật bằng cách sử dụng phương pháp hấp phụ nitơ BET trên diện tích 
bề mặt biểu kiến của bề mặt liên kết (103) liên kết với ít nhất cấu kiện nhựa (101) là lớn 
hơn hoặc bằng 100 và nhỏ hơn hoặc bằng 400. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp sản xuất thân hỗn hợp kim loại nhựa này. 
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(72) KOIZUMI Koji (JP), WATANABE Yusuke (JP), TAKIHANA Yoshihiro (JP), 

YAMAMOTO Shinya (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thân hỗn hợp kim loại nhựa và phương pháp sản xuất thân hỗn 

hợp kim loại nhựa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thân hỗn hợp kim loại nhựa (100). Trong thân hỗn hợp kim loại 

nhựa (100) theo sáng chế, cấu kiện nhựa (101) và cấu kiện kim loại (102) được liên kết 
và thân hỗn hợp kim loại nhựa (100) thu được bằng cách liên kết cấu kiện nhựa (101) và 
cấu kiện kim loại (102). Cấu kiện nhựa (101) được tạo ra bởi chế phẩm nhựa nhiệt rắn 
(P) chứa nhựa nhiệt rắn (A) làm thành phần nhựa. Trong cấu kiện kim loại (102), độ 
bóng của bề mặt liên kết (103) liên kết với ít nhất cấu kiện nhựa (101) là lớn hơn hoặc 

bằng 0,1 và nhỏ hơn hoặc bằng 30. ở đây, độ bóng này thể hiện trị số góc đo 60o mà 
được đo theo ASTM-D523. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất 
thân hỗn hợp kim loại nhựa này. 
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1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207, Japan 
(72) NAKAI, Kouji (JP), TERAI, Kenji (JP), KIRIYAMA, Hiroyuki (JP), AKAGI, 

Takayoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy giặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy giặt gồm có: vỏ xác định không gian tạo bọt trong đó bọt được 
tạo ra; bộ phận cấp mà cấp chất lỏng chứa chất tẩy giặt đến vỏ để tạo ra lớp chất lỏng và 
lớp không khí trong vỏ; và bộ phận thổi được tạo kết cấu để chuyển không khí đến lớp 
chất lỏng qua lớp không khí. Vỏ có thể được tạo cửa quạt gió thông với lớp không khí. 
Bộ phận thổi có thể bao gồm quạt gió và ống dẫn thứ nhất mà dẫn không khí từ quạt gió 
đến cửa quạt gió. Vỏ có thể xác định cửa quạt gió ở phía trên lớp chất lỏng. 
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(71) AJINOMOTO CO., INC.  (JP) 

15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8315 Japan 
(72) TANAKA Yukiko (JP), HARA Ichirou (JP), HIGUCHI Hiroyuki (JP), ONOSHITA 

Tomoya (JP), TERAMOTO Akiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dược phẩm chứa chất chẹn kênh canxi và chất chẹn thụ thể 

angiotensin II để điều trị chứng tăng huyết áp 
  (57)  Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa chất chẹn kênh canxi và chất chẹn thụ thể 

angiotensin II làm các thành phần hoạt tính, và 5% khối lượng chất gây rã hoặc nhiều 
hơn, ít nhất chất chẹn kênh canxi là ở dạng chất phân tán dạng rắn. Dược phẩm này có 
thể làm gia tăng tính ổn định bảo quản của chất chẹn thụ thể angiotensin II. Hơn nữa, 
dược phẩm này có thể thể hiện profil hòa tan mà giống như profil hòa tan của chế phẩm 
chất chẹn kênh canxi và chất chẹn thụ thể angiotensin II có bán sẵn trên thị trường. 
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Malaysia 

(72) CHAN Tong Yap (MY), YEONG Chi Long (MY) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Phương pháp, bộ xử lý và hệ thống trung gian để xử lý yêu cầu 

dịch vụ số 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp xử lý các yêu cầu các dịch vụ số khác nhau được cung 

cấp bởi các tổ chức dịch vụ tương ứng. Phương pháp này bao gồm nhận một gói tin yêu 
cầu từ một thiết bị truyền thông, gói tin yêu cầu này bao gồm các ký hiệu nhận dạng 
nguồn và đích, xác định dịch vụ nào trong số các dịch vụ số khác nhau này mà thiết bị 
truyền thông đang yêu cầu dịch vụ, dựa vào ký hiệu nhận dạng đích, xác thực gói tin yêu 
cầu dựa vào ký hiệu nhận dạng đích, xác thực gói tin yêu cầu dựa vào ký hiệu nhận dạng 
nguồn để xác định quyền truy cập của thiết bị truyền thông để truy cập dịch vụ số đã 
xác định, và nếu quyền truy cập được cấp, sửa đổi gói tin yêu cầu và chuyển tiếp gói tin 
yêu cầu đã sửa đổi dựa vào ký hiệu nhận dạng đích tới dịch vụ số đã xác định để xử lý. 
Sáng chế cũng đề cập đến bộ xử lý và hệ thống trung gian có liên quan. 
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Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, Germany 
(72) LINDENTHAL, Bernhard  (DE), WAELLNITZ, Katrin (DE), SERNO, Peter (DE), 

LINDEMANN, Stefanie (DE), FUHRMANN, Ulrike (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp không nhằm mục đích điều trị bệnh để tránh thai 

theo yêu cầu được kiểm soát ở nữ giới, phương pháp không 
nhằm mục đích điều trị bệnh để tránh thai theo yêu cầu được 
kiểm soát ở nữ giới bởi hormon, dược phẩm chứa 
levonorgestrel và chất ức chế xyclooxygenaza (COX) và kit 
liên quan 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp không nhằm mục đích điều trị bệnh để tránh thai theo 
yêu cầu được kiểm soát ở nữ giới bằng hormon, trong đó dược phẩm chứa chất ức chế 
xyclooxygenaza (COX) và levonorgestrel được dùng theo yêu cầu trước khi giao hợp. 
Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm và kit để tránh thai theo yêu cầu được kiểm soát ở 
nữ giới bằng hormon. 
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Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia 
(72) NEUFELD, Aaron, Kiffer (AU), SMlTH, Ross McDowall (AU), LIU, Qiyang (AU), 

TAPSELL, Geoff  (AU) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp tạo ra lớp phủ hợp kim trên dải thép và dải thép 

được phủ lớp phủ hợp kim 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra lớp phủ hợp kim trên dải thép để tạo ra dải thép 

được phủ lớp phủ hợp kim. Phương pháp này bao gồm các bước: phủ nhúng nóng dải 
thép vào trong bể hợp kim nóng chảy và tạo ra lớp phủ hợp kim trên bề mặt được lộ ra 
của dải thép này. Lớp oxit tự nhiên được tạo ra trên lớp phủ hợp kim của dải thép đã 
được phủ khi dải thép này được lấy ra khỏi bể hợp kim nóng chảy. Phương pháp này còn 
bao gồm việc kiểm soát sau bước phủ nhúng nóng và/hoặc lựa chọn thành phần của lớp 
phủ hợp kim để duy trì lớp oxit tự nhiên ít nhất là hầu như nguyên vẹn trên lớp phủ hợp 
kim ở các bước sau đó. 

 Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dải thép có phủ lớp phủ hợp kim sản xuất được bằng 
phương pháp nêu trên. 
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(71) BLUESCOPE STEEL LIMITED  (AU) 

Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia 
(72) NEUFELD, Aaron, Kiffer (AU), RENSHAW, Wayne, Andrew (AU), TAPSELL, 

Geoff  (AU) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp tạo ra lớp phủ hợp kim Al-Zn-Si-Mg trên dải thép 

và dải thép được phủ hợp kim Al-Zn-Mg-Si 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra lớp phủ hợp kim Al-Zn-Si-Mg trên dải thép để 

tạo ra dải thép được phủ Al-Zn-Mg-Si. Phương pháp này bao gồm các bước: nhúng dải 
thép vào trong bể hợp kim Al-Zn-Si-Mg nóng chảy và tạo ra lớp phủ hợp kim này trên 
bề mặt lộ ra của dải thép; và làm nguội dải thép đã được phủ bằng nước. Bước làm nguội 
bao gồm việc kiểm soát độ pH của nước làm nguội nằm trong khoảng từ 5 đến 9. Theo 
một phương án ưu tiên, hợp kim Al-Zn-Si-Mg chứa các nguyên tố sau (tính theo % trọng 
lượng): Zn nằm trong khoảng từ 30 đến 60, Si nằm trong khoảng từ 0,3 đến 3, Mg nằm 
trong khoảng từ 0,3 đến 10 và Al và các tạp chất không tránh được chiếm lượng còn lại. 

 Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dải thép được phủ hợp kim Al-Zn- Mg-Si sn xuất 
được bằng phương pháp nêu trên. 
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(72) YIN, Dan (CN), ZHAO, Cheng (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị thực hiện dự phòng dữ liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị thực hiện dự phòng dữ liệu. Phương pháp 
này bao gồm các bước: gọi ra phần tử nhận dạng cơ chế lưu trữ cho dữ liệu chờ được lưu 
trữ; lưu trữ dữ liệu chờ được lưu trữ theo phương thức lưu trữ phù hợp với phần tử nhận 
dạng cơ chế lưu trữ này, trong đó phần tử nhận dạng cơ chế lưu trữ được sử dụng để chỉ 
ra dữ liệu chờ được lưu trữ sẽ được lưu trữ theo ít nhất một trong số các phương thức lưu 
trữ là phương thức xử lý sao chép thừa và phương thức xử lý xóa mã hóa và xóa giải mã. 
Sáng chế giải quyết được vấn đề, trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng, là không có khả 
năng tận dụng được hiệu suất sử dụng không gian lưu trữ cao, nhờ đó tính bảo mật và độ 
an toàn dữ liệu được đảm bảo, đồng thời hiệu suất sử dụng không gian lưu trữ được cải 
thiện, và nâng cao được tính linh hoạt trong thực hiện lưu trữ dữ liệu dự phòng. 
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SE-164 83 Stockholm, Sweden 
(72) ZHOU, Bo (CN), LIU, Kun (CN), CHEN, Junyou (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Bộ chia công suất và phương pháp sản xuất bộ chia công suất 

này 
  (57)     Sáng chế đề xuất bộ chia công suất bao gồm: nhiều tầng truyền và nhiều lớp nối đất 

được bố trí luân phiên trên các lớp điện môi tương ứng trong số nhiều lớp điện môi, tầng 
truyền thứ nhất được bố trí trên lớp điện môi thứ nhất và tầng truyền cuối cùng được bố 
trí dưới lớp điện môi cuối cùng; trong đó nhiều tầng truyền được xếp theo phương thẳng 
đứng, mỗi tầng truyền gồm có vòng lặp được tạo thành bởi đường truyền; tầng truyền 
thứ nhất có khe hở thứ nhất được nối bởi điện trở và mỗi tầng truyền trong số các tầng 
truyền còn lại có khe hở thứ nhất được nối bởi điện trở và khe hở thứ hai không có điện 
trở; hai đầu của khe hở thứ nhất của một tầng truyền trong số các tầng truyền liền kề 
được nối với hai đầu của khe hở thứ hai của một tầng truyền khác trong số các tầng 
truyền liền kề nhờ các phần chuyển tiếp qua, theo hướng từ trên xuống dưới; và mỗi lớp 
nối đất có các khoảng hở mà các phần chuyển tiếp qua đi qua đó. Sáng chế còn đề xuất 
phương pháp sản xuất bộ chia công suất này. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép cán nóng và phương pháp sản xuất tấm thép này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép cán nóng có độ bền kéo là 900 MPa hoặc cao hơn, tấm 
thép cán nóng này bao gồm, theo % khối lượng, C: lớn hơn 0,050% và nhỏ hơn hoặc 
bằng 0,10%, Si: lớn hơn hoặc bằng 0,1% và nhỏ hơn hoặc bằng 2,0%, Mn: lớn hơn hoặc 
bằng 1,0% và nhỏ hơn hoặc bằng 3,0%, P: nhỏ hơn hoặc bằng 0,1%, S: nhỏ hơn hoặc 
bằng 0,01%, Al: lớn hơn hoặc bằng 0,005% và nhỏ hơn hoặc bằng 0,05%, N: nhỏ hơn 
hoặc bằng 0,01%, Ti: lớn hơn hoặc bằng 0,10% và nhỏ hơn hoặc bằng 0,20%, Nb: lớn 
hơn hoặc bằng 0% và nhỏ hơn hoặc bằng 0,06%, B: lớn hơn hoặc bằng 0% và nhỏ hơn 
hoặc bằng 0,03%, Ca: lớn hơn hoặc bằng 0% và nhỏ hơn hoặc bằng 0,005%, và lượng 
còn lại là Fe và các tạp chất khác. Kích thước hạt tinh thể trung bình là nhỏ hơn hoặc 

bằng 7,0m, và tỷ lệ cường độ ngẫu nhiên tia X theo định hướng {211} <011> song 
song với bề mặt cán và hướng cán là nhỏ hơn hoặc bằng 2,5. Ngoài ra, sáng chế cũng đề 
cập đến phương pháp sản xuất tấm thép cán nóng này. 
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(72) CHENG, Yan (CN), MA, Sha  (CN), XUE, Lixia  (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp, thiết bị người dùng và trạm cơ sở dùng để 

truyền thông tin báo nhận-yêu cầu lặp lại tự động lai 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp, thiết bị, thiết bị người dùng (UE, User Equipment) và 

trạm cơ sở để truyền thông tin báo nhận-yêu cầu lặp lại tự động lai (HARQ-ACK, 
Hybrid Automatic Repeat request-Acknowledgement). Phương pháp bao gồm các bước: 
xác định kênh để truyền HARQ-ACK; xác định bit phản hồi HARQ-ACK; và gửi bit 
phản hồi HARQ-ACK lên kênh. Theo ứng dụng này, việc truyền của HARQ-ACK giữa 
UE và trạm cơ sở có thể được thực hiện theo kịch bản mà ở đó sự tập hợp sóng mang 
được thực hiện giữa các trạm cơ sở có sự truyền tải thông tin (backhaul) không lý tưởng. 
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(11) 43077 
(21) 1-2015-01674 (51) 7 H04N  7/32 

(62) 1-2012-02401   
(22) 14.01.2011 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/KR2011/000301    14.01.2011 (87) WO2011/087321 21.07.2011 
(30) 10-2010-0003554       14.01.2010   KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.08.2012 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) LEE, Tammy  (US), HAN, Woo-Jin  (KR), MIN, Jung-Hye  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp giải mã hình ảnh 

  (57)     Sáng chế đề xuất các phương pháp và thiết bị để mã hóa và giải mã vectơ động. Phương 
pháp mã hóa vectơ động bao gồm: lựa chọn chế độ từ chế độ thứ nhất trong đó thông tin 
chỉ báo đơn vị dự báo vectơ động của ít nhất một đơn vị dự báo vectơ động được mã hóa 
và chế độ thứ hai trong đó quá trình tạo thông tin chỉ báo của đơn vị dự báo vectơ động 
dựa trên các điểm ảnh chứa trong khu vực được mã hóa trước đó kề với khối hiện tại 
được mã hóa; xác định đơn vị dự báo vectơ động của khối hiện tại theo chế độ được 
chọn và mã hóa thông tin về đơn vị dự báo vectơ động của khối hiện tại; và mã hóa 
vectơ khác giữa vectơ động của khối hiện tại và đơn vị dự báo vectơ động của khối hiện 
tại. 
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(11) 43078 
(21) 1-2015-01675 (51) 7 H04N  7/32 

(62) 1-2012-02401   
(22) 14.01.2011 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/KR2011/000301     14.01.2011 (87) WO2011/087321     21.07.2011 
(30) 10-2010-0003554        14.01.2010    KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.08.2012 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.   (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) LEE, Tammy  (US), HAN, Woo-Jin  (KR), MIN, Jung-Hye  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị giải mã hình ảnh 

  (57)     Sáng chế đề xuất các phương pháp và thiết bị để mã hóa và giải mã vectơ động. Phương 
pháp mã hóa vectơ động bao gồm: lựa chọn chế độ từ chế độ thứ nhất trong đó thông tin 
chỉ báo đơn vị dự báo vectơ động của ít nhất một đơn vị dự báo vectơ động được mã hóa 
và chế độ thứ hai trong đó quá trình tạo thông tin chỉ báo của đơn vị dự báo vectơ động 
dựa trên các điểm ảnh chứa trong khu vực được mã hóa trước đó kề với khối hiện tại 
được mã hóa; xác định đơn vị dự báo vectơ động của khối hiện tại theo chế độ được 
chọn và mã hóa thông tin về đơn vị dự báo vectơ động của khối hiện tại; và mã hóa 
vectơ khác giữa vectơ động của hiện tại và đơn vị dự báo vectơ động của khối hiện tại. 
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(11) 43079 
(21) 1-2015-01676 (51) 7 H04N  7/32 

(62) 1-2012-02401   
(22) 14.01.2011 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/KR2011/000301    14.01.2011 (87) WO2011/087321    21.07.2011 
(30) 10-2010-0003554      14.01.2010     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.08.2012 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) LEE, Tammy  (US), HAN, Woo-Jin (KR), MIN, Jung-Hye (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp giải mã hình ảnh 

  (57)     Sáng chế đề xuất các phương pháp và thiết bị để mã hóa và giải mã vectơ động. Phương 
pháp mã hóa vectơ động bao gồm: lựa chọn chế độ từ chế độ thứ nhất trong đó thông tin 
chỉ báo đơn vị dự báo vectơ động của ít nhất một đơn vị dự báo vectơ động được mã hóa 
và chế độ thứ hai trong đó quá trình tạo thông tin chỉ báo của đơn vị dự báo vectơ động 
dựa trên các điểm ảnh chứa trong khu vực được mã hóa trước đó kề với khối hiện tại 
được mã hóa; xác định đơn vị dự báo vectơ động của khối hiện tại theo chế độ được 
chọn và mã hóa thông tin về đơn vị dự báo vectơ động của khối hiện tại; và mã hóa 
vectơ khác giữa vectơ động của khối hiện tại và đơn vị dự báo vectơ động của khối hiện 
tại. 
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(11) 43080 
(21) 1-2015-01683 (51) 7 C02F  3/30,  9/14 

(22) 15.05.2015 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.05.2015 
(71) Viện Công nghệ Môi trường - Viện Hàn lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam  (VN) 
Nhà A30, số 18, Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Phan Đỗ Hùng (VN), Phạm Thị Hải Thịnh (VN), Trần Thị Thu Lan (VN), Nguyễn 
Minh Tuấn (VN), Nguyễn Minh Hải (VN), Đinh Văn Viện (VN), Đỗ Thị Linh (VN) 

(54) Quy trình xử lý nước thải nhiễm nitơ, phospho và hợp chất hữu 
cơ bằng cách sử dụng phương pháp lọc sinh học sục khí gián 
đoạn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình xử lý nước thải nhiễm nitơ, phospho và hợp chất hữu cơ 
bằng cách sử dụng phương pháp lọc sinh học sục khí gián đoạn bao gồm các bước: (i) 
lọc tách sơ bộ nước thải để loại bỏ tạp chất có kích thước lớn và dầu mỡ, sau đó chứa 
vào bể điều hòa; (ii) cấp nước thải sau khi lọc tách sơ bộ ở bước (i) vào ngăn lọc sinh 
học sục khí gián đoạn để thực hiện việc khử nitơ, phospho và các hợp chất hữu cơ; và 
(iii) cấp nước thải đã xử lý ở bước (ii) vào ngăn lắng để bùn lắng đọng và được tách ra ở 
đáy, nước thải đã xử lý được lấy ra ở phía trên của ngăn lắng, trong đó gần như toàn bộ 
bên trong ngăn lọc sinh học được bố trí khối vật liệu mang vi sinh được làm bằng nhựa 
gấp nếp dùng làm giá thể để mang các vi khuẩn hữu ích và hệ thống ống phân phối khí 
phía đáy của ngăn lọc sinh học dùng để sục khí gián đoạn. 
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(11) 43081 
(21) 1-2015-01684 (51) 7 C02F  3/00,  3/30,  9/14 

(22) 15.05.2015 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.05.2015 
(71) Viện Công nghệ Môi trường - Viện Hàn lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam  (VN) 
Nhà A30, số 18, Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Cao Thế Hà (VN), Lê Văn Chiều (VN), Vũ Ngọc Duy (VN), Nguyễn Trường Quân 
(VN), Võ Thị Thanh Tâm (VN), Nguyễn Việt Hà (VN), Hoàng Thế Toán (VN), Trịnh 
Đăng Bích (VN), Nguyễn Duy Tuyên  (VN), Mai Hữu Thắng (VN) 

(54) Quy trình xử lý nước thải chăn nuôi lợn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình xử lý hiệu quả, kinh tế nước thải chăn nuôi lợn ở quy mô 

lớn tập trung, bao gồm các bước: (i) tách loại rác có kích thước lớn ra khỏi nước thải 
chăn nuôi lợn và tích trữ vào bể gom; (ii) cấp liên tục nước thải vào bể yếm khí dạng túi 
làm bằng nhựa polyetylen tỷ trọng cao có độ dài lớn được gấp khúc sao cho thời gian 
lưu của nước thải trong bể yếm khí nằm trong khoảng từ 30 đến 60 ngày, nhờ thế thu hồi 
được khí biogas, nước lắng sau thủy phân và bùn ở đáy bể yếm khí; (iii) thu nước lắng ở 
bước (ii) vào bể lắng để tiếp tục tách loại bùn ra khỏi nước thải đã xử lý yếm khí; (iv) xử 
lý đồng thời yếm khí-thiếu khí-hiếu khí nước thải đã xử lý ở bước (iii) trong mương oxy 
hóa để giảm thiểu lượng nitơ và phospho trong nước thải; và (v) cho chảy tràn nước thải 
đã giảm thiểu nitơ và phospho vào hệ xử lý sinh thái để thu được nước thải được xử lý 
theo yêu cầu. 
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(11) 43082 
(21) 1-2015-01688 (51) 7 H05B  37/02 

(22) 11.09.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2013/074587    11.09.2013 (87) WO2014/061375   24.04.2014 
(30) 2012-229069     16.10.2012   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.05.2015 
(71) 1. HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 
2. STAR ENGINEERS INDIA PVT. LTD.  (JP) 
Gat. No 67/68, Jyotibanagar, Talwade, Pune 412114 India 

(72) Masateru HINAGO (JP), Nobuo MIURA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị điều khiển điện áp cho thiết bị chiếu sáng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị điều khiển điện áp cho thiết bị chiếu sáng. Khi điều khiển 
công suất cấp từ máy phát điện xoay chiều (101) tới thiết bị chiếu sáng (114), cụm mạch 
tính toán giá trị thực (120) tính toán giá trị thực từ điện áp đầu cực của thiết bị chiếu 
sáng. Cụm mạch tính toán giá trị thực (120) bao gồm mạch thay đổi hằng số giá trị thực 
(130) sẽ tính toán giá trị thực cao hơn (giá trị tuyệt đối) bằng cách thay đổi giá trị điện 

trở mạch nhờ điều khiển MỞ/ĐÓNG phần tử chuyển mạch (Q3). Cụm mạch dò thiết bị 

chiếu sáng đã bật (140) xuất ra tín hiệu Mở để mở phần tử chuyển mạch (Q3) trong khi 
bật sáng thiết bị chiếu sáng phụ (114b). 
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(11) 43083 
(21) 1-2015-01689 (51) 7 H02G  3/18,  9/10, G02B  6/44 

(22) 28.10.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2013/067148     28.10.2013 (87) WO2014/070685    08.05.2014 
(30) 61/720,297       30.10.2012   US 

13/830,670       14.03.2013   US 
(71) CHANNELL COMMERCIAL CORPORATION  (US) 

26040 Ynez Road Temecula, California 92589, United States of America 
(72) BURKE, Edward, J. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp dịch vụ cao trình mặt đất để tăng cường độ bền  

  (57)     Sáng chề đề cập đến hộp dịch vụ cao trình mặt đất để tăng cường độ bền bao gồm kết 
cấu vách thẳng đứng có tấm vách trong thẳng đứng kéo dài từ mép trên đến mép dưới 
của kết cấu. Tấm vách trong có mặt trong trải dài bên trong hộp. Một hoặc nhiều vùng 
rãnh bị lõm kéo dài thẳng đứng hẹp vào mặt trong của tấm vách. Các thanh đỡ cứng 
thẳng đứng, được làm thích ứng tùy chọn để sử dụng như là các giá đỡ cáp, được đặt vào 
và được gắn cứng vào các vùng rãnh riêng biệt trên tấm vách. Các thanh đỡ tạo phương 
tiện liên tục của phần đỡ thẳng đứng cứng vững từ mép trên tới mép dưới của kết cấu 
vách của hộp. Các thanh đỡ lõm, cùng với kết cấu vách thẳng đứng, tạo độ bền vách 
tăng cường vượt quá các chuẩn công nghiệp của vách bên thẳng đứng và phép thử 
nghiệm tải ở giữa. 

 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
367 

(11) 43084 
(21) 1-2015-01701 (51) 7 B03C  1/18,  1/00 

(22) 11.10.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2013/006109     11.10.2013 (87) WO2014/061256 A1     24.04.2014 
(30) 2012-229210     16.10.2012   JP 

2012-229214     16.10.2012   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.05.2015 
(71) JFE Steel Corporation  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) ISHIDA, Kyohei (JP), NISHINA, Yoshiaki (JP), ENOEDA, Seiji (JP), IMANISHI, 

Daisuke (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Máy phân tách từ tính, phương pháp phân tách từ tính và 

phương pháp sản xuất nguồn sắt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến máy phân tách từ tính và phương pháp phân tách từ tính trong đó 

các hạt sắt từ được phân tách từ vật liệu dạng hạt và bột chứa các hạt sắt từ một cách 
hiệu quả và việc phân tách từ tính được thực hiện với chi phí thấp mà không cần các 
bước phức tạp và loại bỏ chất thải dạng lỏng. Máy phân tách từ tính theo sáng chế bao 
gồm đai băng chuyền để mang vật liệu dạng hạt và bột (a) chứa các hạt sắt từ, con lăn 
dẫn đai rỗng có thể quay được có chu vi ngoài được cuốn một phần bởi đai băng chuyền 
được mô tả ở trên hoặc đai băng chuyền khác, và thiết bị tác dụng từ trường (4) được bố 
trí bên trong con lăn dẫn đai (3), trong đó thiết bị tác dụng từ trường (4) bao gồm nhiều 
nam châm bên trong con lăn dẫn đai (3), và các hạt sắt từ được phân tách trong từ trường 
được tạo ra bởi thiết bị tác dụng từ trường (4). Các nam châm (5) được sắp xếp theo cách 
sao cho các cực từ liền kề theo hướng chu vi của con lăn dẫn đai (3) là khác nhau và, 
ngoài ra, được sắp xếp theo cách sao cho các cực từ liền kề theo hướng chiều rộng của 
con lăn dẫn đai có cùng cực tính. 
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(11) 43085 
(21) 1-2015-01704 (51) 7 A61K  39/09, C07K  14/315 

(22) 15.10.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/EP2013/071477     15.10.2013 (87) WO2014/060385 A1     24.04.2014 
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(71) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.  (BE) 
Rue de 1'Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgium 

(72) VERLANT, Vincent (BE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm gây miễn dịch và vacxin chứa chế phẩm gây miễn 

dịch này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm gây miễn dịch chứa pneumolysin và/hoặc PhtD với lượng 

nằm trong khoảng từ 26g-45g, vacxin chứa chế phẩm gây miễn dịch này và việc sử 
dụng chúng trong y học. 
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129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) LEE, Tammy (US), SEREGIN, Vadim (RU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp giải mã hình ảnh sử dụng vectơ chuyển động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã hình ảnh sử dụng vectơ chuyển động của khối 
của hình ảnh hiện thời, mà chỉ rõ vùng tương ứng với khối hiện thời trong hình ảnh tham 
chiếu thứ nhất, và tạo ra phần tử dự đoán vectơ chuyển động của khối liền kề có vectơ 
chuyển động tham chiếu đến hình ảnh tham chiếu thứ nhất trong số các khối liền kề 
được mã hóa trước khối hiện thời và vectơ chuyển động của khối liền kề tham chiếu đến 
hình ảnh tham chiếu thứ hai khác với hình ảnh tham chiếu thứ nhất. 
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(86) PCT/KR2011/005032    08.07.2011 (87) WO2012/005549   12.01.2012 
(30) 61/362,809       09.07.2010   US 

10-2011-0019100       03.03.2011   KR 
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(72) LEE, Tammy (US), SEREGIN, Vadim (RU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị giải mã hình ảnh sử dụng vectơ chuyển động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị giải mã hình ảnh sử dụng vectơ chuyển động của khối của 
hình ảnh hiện thời, mà chỉ rõ vùng tương ứng với khối hiện thời trong hình ảnh tham 
chiếu thứ nhất, và tạo ra phần tử dự đoán vectơ chuyển động của khối liền kề có vectơ 
chuyển động tham chiếu đến hình ảnh tham chiếu thứ nhất trong số các khối liền kề 
được mã hóa trước khối hiện thời và vectơ chuyển động của khối liền kề tham chiếu đến 
hình ảnh tham chiếu thứ hai khác với hình ảnh tham chiếu thứ nhất. 
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11119 North Torrey Pines Road, La Jolla, CA 92037, United States of America 
(72) ANTLE, Vincent, D. (US), LOPES, ¸lvaro (PT), MONTEIRO, Daniel (PT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế chế phẩm xyclođextrin alkyl hóa, chế 

phẩm thu được từ quy trình này, quy trình điều chế dược phẩm 
và dược phẩm thu được từ quy trình này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế chế phẩm xyclođextrin alkyl hóa, chế phẩm thu 
được từ quy trình này, quy trình điều chế dược phẩm và dược phẩm thu được từ quy 
trình này. Quy trình theo sáng chế tạo ra chế phẩm xyclođextrin alkyl hóa có hàm lượng 
thấp các tạp chất làm thoái hóa thuốc và clorua. 
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1-1, Nishinakajima 4-chome, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 532-8524 Japan 
(72) SAKURAI, Takanobu (JP), KASAHARA, Yoichi (JP), TANAKA, Mitsuru (JP), ABE, 

Keiko (JP), ASAKURA, Tomiko (JP), YAMASHITA, Haruyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tác nhân gia tăng vị mặn, phương pháp sản xuất tác nhân gia 

tăng vị mặn và phương pháp gia tăng vị mặn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tác nhân gia tăng vị mặn mới và phương pháp sản xuất tác nhân gia 

tăng vị mặn, và phương pháp gia tăng vị mặn dùng cho thực phẩm và đồ uống. Để đạt 
được mục đích này, sáng chế đề xuất tác nhân gia tăng vị mặn gồm hợp chất được biểu 
diễn bằng công thức chung (1) sau đây hoặc muối của nó [trong công thức, R là như 
được định nghĩa trong phần mô tả]. 

  

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
373 

(11) 43090 
(21) 1-2015-01749 (51) 7 C04B 7/36, B02C 23/14 

(22) 18.05.2015 (43) 27.07.2015 
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và công nghệ Việt Nam  (VN) 
18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Lê Văn Thụ (VN), Nguyễn Văn Thao (VN), Vũ Minh Thành (VN), Ngô Minh Tiến 
(VN), Đoàn Tuấn Anh (VN), Phạm Tuấn Anh (VN), Hoàng Thị Thu Linh (VN), Hồ 
Thị Hoa (VN) 

(54) Phương pháp chế tạo xi măng nanocompozit từ clinke - 
nanoclay hữu cơ 

  (57)     Phương pháp chế tạo xi măng nanocompozit từ clinke - nanoclay hữu cơ bao gồm các 
công đoạn sau: Chế tạo hỗn hợp phụ gia gồm nanoclay hữu cơ (1) và tro bay (2) theo tỷ 
lệ khối lượng khô là 1:4. Hỗn hợp phụ gia này được phối trộn với clinke (3) theo tỷ lệ 
khối lượng khô phụ gia: clinke là 3:7 và được đưa vào máy nghiền bi (8) với tỷ lệ theo 

khối lượng phối liệu: bi nghiền bằng 1:2 để nghiền với tốc độ nghiền từ 90110 

vòng/phút trong thời gian 56 giờ. Tiếp đó xi măng được sàng rây qua máy sàng (9) có 
kích thước mắt lưới 0,09 mm. Hỗn hợp xi măng thu được là xi măng nanocompozit 
clinke - nanoclay hữu cơ có thành phần chính: nanoclay hữu cơ 6,0%; tro bay 24,0%; 
clinke 70,0%. 
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SCHMIDT, Michelle, Ann (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất ức chế Bruton tyrosin kinaza (BTK) và dược phẩm 

chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) mà tạo ra liên kết cộng hoá trị với Bruton 

tyrosin kinaza (Bruton's tyrosine kinase- "BTK") Sáng chế còn đề cập đến phương pháp 
điều chế và dược phẩm chứa hợp chất này. Hợp chất theo sáng chế có thể dùng làm chất 
ức chế BTK hữu hiệu, ở dạng riêng rẽ hoặc được kết hợp với các chất trị liệu khác, để 
điều trị các bệnh hoặc tình trạng bệnh lý tự miễn dịch, bệnh hoặc tình trạng bệnh lý 
miễn dịch dị loại, bệnh ung thư, bao gồm u lymphô và các bệnh hoặc tình trạng bệnh lý 
do viêm nhiễm. 
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(72) YANG, Fan (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp quản lý dịch vụ giá trị gia tăng IPTV 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống và phương pháp quản lý dịch vụ giá trị gia tăng IPTV. Hệ 
thống này bao gồm: môđun giao diện, được tạo cấu hình để tương tác với các nền tảng 
năng lực IPTV cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng IPTV để thu được thông tin dịch vụ 
giá trị gia tăng IPTV từ các nền tảng năng lực IPTV này; và môđun gửi tin, được tạo cấu 
hình để gửi, đến các nền tảng năng lực IPTV, thông tin sử dụng các dịch vụ giá trị gia 
tăng IPTV do các nền tảng năng lực IPTV cung cấp. Thông qua các phương án thực hiện 
của sáng chế, có khả năng quản lý thống nhất được các dịch vụ giá trị gia tăng IPTY và 
cải thiện được môi trường phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng IPTV. 
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(72) NAGAI Satoshi (JP), RIKO Katsuhisa (JP), NIKAWA, Hiroki (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Dung dịch nước của hợp chất chứa silic và chất kháng khuẩn 

và kháng virut chứa dung dịch này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất kháng khuẩn và kháng virut bao gồm dung dịch nước của hợp 

chất chứa silic có nhóm chức kháng khuẩn, dung dịch nước này có độ ổn định cao theo 
thời gian và tác dụng khử mùi mạnh. Dung dịch nước này bao gồm hợp chất chứa silic 
có công thức chung (1) sau đây: 

 

 
 
 (trong đó, R1 là nhóm hydrocacbon có số nguyên tử cacbon lớn hơn hoặc bằng 6, R2 và 

R3 tùy ý là giống nhau hoặc khác nhau và là nhóm hydrocacbon thấp, R4 là nhóm 
hydrocacbon thấp hóa trị hai, R5, R6, và R7 tùy ý là giống nhau hoặc khác nhau và là 
nhóm alkyl thấp hoặc nhóm alkoxy thấp, và X là ion halogen hoặc ion cacbonyloxy hữu 
cơ), và xyclodextrin hoặc dẫn xuất xyclodextrin.  
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(72) LIANG, Jianshi (CN), ZHENG, Fazhan (CN), WEN, Tingting (CN), KONG, Qi (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp lập mạng và thiết bị lập mạng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp lập mạng và thiết bị lập mạng. Phương pháp này được 
ứng dụng vào thiết bị lập mạng, và thiết bị lập mạng lần lượt được nối với ít nhất một bộ 
chuyển mạch dịch vụ và ít nhất một máy chủ phương tiện tạo dòng. Phương pháp này 
bao gồm việc môđun cấu hình trong thiết bị lập mạng tạo cấu hình thông tin cấu hình 
lập mạng của ít nhất một máy chủ phương tiện tạo dòng, môđun điều khiển trong thiết 
bị lập mạng thu nhận thông tin cấu hình lập mạng, và môđun điều khiển thiết lập môđun 
chuyển mạch thông qua giao diện thiết lập của môđun chuyển mạch trên cơ sở thông tin 
cấu hình lập mạng. Theo sáng chế, vấn đề kỹ thuật về tính phức tạp trong chế độ lập 
mạng trong kỹ thuật hiện có có thể được giải quyết, và việc quản lý và cấu hình mạng 
thống nhất có thể được thực hiện. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm dinh dưỡng dạng lỏng ổn định chứa muối canxi 

không tan và quy trình sản xuất chế phẩm này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm dinh dưỡng dạng lỏng ổn định, bao gồm sữa công thức 

ổn định dùng cho trẻ sơ sinh, mà chứa muối canxi không tan thứ nhất, muối canxi 
không tan thứ hai và chất nhũ hóa. Muối canxi không tan thứ nhất và muối canxi không 
tan thứ hai có cỡ hạt trung bình khác nhau. Chất lỏng dinh dưỡng ổn định là nhũ tương 
ổn định với huyền phù khoáng tốt. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất chế 
phẩm dinh dưỡng dạng lỏng ổn định.  
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(11) 43096 
(21) 1-2015-01795 (51) 7 C11D  3/22,  3/00,  3/37 

(22) 29.10.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/EP2013/072601     29.10.2013 (87) WO2014/079662 A1     30.05.2014 
(30) 12193593.6       21.11.2012    EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands 
(72) BARNE, Sameer, Keshav  (IN), DAS, Somnath (IN), PANCHANATHAN, Anandh  

(IN), PRAMANIK, Amitava  (IN), SINHA, Archana (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm xử lý vải 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm xử lý vải. Cụ thể, sáng chế đề cập đến chế phẩm tăng 
cường, chế phẩm giặt và chÓ phẩm dưỡng vải, và các phương pháp xử lý mặt nền vải để 
đem lại tính chất chống vết bẩn, đặc biệt là vết bẩn dầu. Mặc dù các giải pháp kỹ thuật 
đã biết đã đề xuất chế phẩm có tính chất loại bỏ vết bẩn và vết bẩn trong nước được cải 
thiện, song vẫn cần có thêm chế phẩm hoặc phương pháp loại bỏ vết bẩn và vết bẩn dầu. 
Cụ thể, sáng chế đề cập đến chế phẩm có thể được sử dụng trong sản phẩm giặt tẩy 
chính cũng như trong sản phẩm dưỡng vải, mang lại lợi ích làm sạch cho lần tiếp theo 
đối với các vết bẩn và vết ố dầu trong điều kiện môi trường axit, trung tính và kiềm. Hơn 
nữa, chế phẩm theo sáng chế không làm ảnh hưởng đến khả năng thấm ướt của vải. Chế 
phẩm theo sáng chế chứa metyl xenluloza, rượu polyvinylic, và polyme hoặc co-polyme 
acrylic. Chế phẩm này có khả năng làm sạch dễ dàng trong lần tiếp theo đối với vết bẩn 
và vết ố dầu. 
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(11) 43097 
(21) 1-2015-01806 (51) 7 C07D  487/04,  519/00, A61K  

31/4985,  31/519,  31/5377,  31/501, 
A61P  35/00 

(22) 15.11.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/EP2013/073946     15.11.2013 (87) WO2014/076237     22.05.2014 
(30) 12192987.1       16.11.2012   EP 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH  (DE) 

Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein, Germany 
(72) ENGELHARDT, Harald (DE), SMETHURST, Christian (GB), GIANNI, Davide (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất triazolopyrazin và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I), trong đó các nhóm từ R1 đến R3 là như 
được thể hiện trong phần mô tả và phần yêu cầu bảo hộ. Hợp chất theo sáng chế là thích 
hợp để điều trị bệnh đặc trưng bởi sự tăng sinh tế bào quá mức hoặc sự tăng sinh tế bào 
bất thường. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(11) 43098 
(21) 1-2015-01816 (51) 7 B28B  19/00, B05C  5/02, F16L  

41/02,  43/00 
(22) 21.10.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2013/065836     21.10.2013 (87) WO2014/066207     01.05.2014 
(30) 13/659,516       24.10.2012    US 

13/844,133       15.03.2013    US 
(71) UNITED STATES GYPSUM COMPANY  (US) 

550 West Adams Street, Chicago, Illinois 60661-3676, United States of America 
(72) WlTTBOLD, James (US), LEE, Chris C. (US), LI, Alfred C.  (US), PUNATI, Naveen  

(IN), RAGO, William J.  (US), CARRAZCO, Luis (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu phân phối vữa, hệ thống trộn và phân phối vữa, và 

phương pháp sản xuất sản phẩm làm bằng vật liệu dạng xi 
măng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu phân phối vữa có đường ống cấp liệu và đường ống phân phối 
nối thông chất lưu trong đó. Đường ống cấp liệu có phần đầu vào (1436) có cửa nạp liệu 
và lỗ vào cấp liệu nối thông chất lưu trong đó và kéo dài dọc theo trục dòng chảy cấp 
liệu thứ nhất (1735). Đường ống cấp liệu này có ống dẫn tạo hình có phần bầu chứa 
(1720) nối thông chất lưu với lỗ vào cấp liệu, và phần chuyển tiếp (1730) kéo dài dọc 
theo trục dòng chảy cấp liệu thứ hai (1770) không song song với trục dòng chảy cấp liệu 
thứ nhất (1735) để nối thông chất lưu với phần bầu chứa (1720). Phần bầu chứa (1720) 
có một vùng mở rộng có diện tích tiết diện dòng lớn hơn so với diện tích tiết diện dòng 
của vùng liền kề ở phía trước vùng mở rộng, ống dẫn tạo hình có mặt trong lồi tương 
ứng với kích thước lỗ vào cấp liệu của phần đầu vào (1436). 

 Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới hệ thống trộn và phân phối vữa, và phương pháp sản 
xuất sản phẩm làm bằng vật liệu dạng xi măng. 
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(11) 43099 
(21) 1-2015-01817 (51) 7 B28B  19/00, B05C  5/02 

(22) 21.10.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2013/065843    21.10.2013 (87) WO2014/066211   01.05.2014 
(30) 13/659,516      24.10.2012    US 

13/844,550      15.03.2013    US 
(71) UNITED STATES GYPSUM COMPANY  (US) 

550 West Adams Street, Chicago, Illinois 60661-3676, United States of America 
(72) RAGO, William (US), WITTBOLD, James  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu phân phối vữa có bộ phận điều chỉnh biên dạng, hệ 

thống trộn và phân phối vữa, và phương pháp sản xuất sản 
phẩm làm bằng vật liệu dạng xi măng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu phân phối vữa (1420) bao gồm đường ống phân phối (1428) 
và bộ phận điều chỉnh biên dạng (1432). Đường ống phân phối (1428) kéo dài gần như 
theo trục dọc và bao gồm phần đầu vào và cửa xả phân phối nối thông chất lưu với phần 
đầu vào này. Cửa xả phân phối kéo dài với khoảng cách định trước theo trục ngang, trục 
ngang này gần như vuông góc với trục dọc. Bộ phận điều chỉnh biên dạng (1432) bao 
gồm chi tiết điều chỉnh biên dạng (1610) được bố trí tiếp xúc với đường ống phân phối 
(1428) và có thể di chuyển một khoảng sao cho chi tiết điều chỉnh biên dạng (1610) vẫn 
nằm giữa các vị trí liên kết gài ép gia cố với một phần của đường ống phân phối liền kề 
cửa xả phân phối để thay đổi hình dạng và/hoặc kích thước của lỗ hở cửa xả. 

 Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hệ thống trộn và phân phối vữa, và phương pháp sản 
xuất sản phẩm làm bằng vật liệu dạng xi măng. 
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(11) 43100 
(21) 1-2015-01818 (51) 7 B28B  19/00, B05C  5/02 

(22) 22.10.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/US2013/066008    22.10.2013 (87) WO2014/066283   01.05.2014 
(30) 13/659,516      24.10.2012   US 

13/844,364      15.03.2013   US 
(71) UNITED STATES GYPSUM COMPANY  (US) 

550 West Adams Street, Chicago, Illinois 60661-3676, United States of America 
(72) RAGO, William J.  (US), WITTBOLD, James (US), LI, Alfred C.  (US), LEE, Chris C.  

(US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu phân phối vữa có bộ phận gạt vữa, hệ thống trộn và 

phân phối vữa, và phương pháp sản xuất sản phẩm làm bằng 
vật liệu dạng xi măng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu phân phối vữa (120) bao gồm đường ống phân phối (128) và 
bộ phận gạt vữa. Đường ống phân phối (128) kéo dài gần như theo trục dọc và bao gồm 
phần đầu vào (136, 137), cửa xả phân phối (130) nối thông chất lưu với phần đầu vào 
(136, 137) và mặt đáy kéo dài giữa phần đầu vào (136, 137) và cửa xả phân phối (130). 
Cửa xả phân phối (130) kéo dài với khoảng cách định trước theo trục ngang, trục ngang 
này gần như vuông góc với trục dọc. Bộ phận gạt vữa có lưỡi gạt di động được bố trí tiếp 
xúc với mặt đáy của đường ống phân phối (128). Lưỡi gạt này có thể di động qua lại 
giữa vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai trên đường dẫn làm sạch được bố trí liền kề cửa xả 
phân phối (130). 

 Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới hệ thống trộn và phân phối vữa, và phương pháp sản 
xuất sản phẩm làm bằng vật liệu dạng xi măng. 
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(11) 43101 
(21) 1-2015-01834 (51) 7 G01N   
(22) 25.05.2015 (43) 27.07.2015 
(30) 1-2014-02868 26.08.2014 VN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.05.2015 
(71) Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển  (VN) 

Phòng 1003a tầng 10 nhà D khách sạn thể thao Hacinco - Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(72) Nguyễn Thị Lý (VN), Doãn Đình Chúc (VN), Nguyễn Hoàng Tùng (VN) 
(54) Quy trình xác thực chống hàng giả 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình xác thực chống hàng giả sử dụng cụm máy chủ quản lý 
để xử lý các lệnh truy vấn thông tin từ các ứng dụng của cụm thiết bị di động bao gồm 
các bước: thiết lập các thiết bị di động có kết nối với máy tính xử lý trung tâm; truy cập 
mã tem gắn trên sản phẩm; đọc thông tin mã tem lớp 1 trên sản phẩm; gửi thông tin về 
hệ thống máy chủ; kiểm tra mã tem lớp 1; kiểm tra điều kiện mã tem; gửi thông tin về 
thiết bị di động nếu thỏa mãn điều kiện mã tem; điều hướng đến trang thông tin chính 
hãng; cào lớp mã vạch 1 đã được đọc; đọc thông tin mã tem lớp 2 trên sản phẩm; kiểm 
tra điều kiện mã tem lớp 2; gửi thông tin về thiết bị di động nếu thỏa mãn điều kiện mã 
tem lớp 2; gán đoạn mã đã nhận với dữ liệu giải mã để thực hiện điều hướng đến trang 
thông tin chính hãng nếu thỏa mãn điều kiện mã tem lớp 2; xác thực tem này không phải 
là tem chính hãng nếu không thỏa mãn điều kiện mã tem lớp 2; kiểm tra điều kiện điều 
hướng đúng; thông báo kết quả xác thực đúng là thông tin chính hãng nếu thỏa mãn điều 
kiện điều hướng đúng và kết thúc quá trình xác thực. 
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(11) 43102 
(21) 1-2015-01935 (51) 7 C10M  111/04,  101/02,  107/02, 

C10N  20/00,  20/02,  30/00,  30/06,  
30/10,  40/06 

(22) 08.11.2013 (43) 27.07.2015 
(86) PCT/JP2013/080300    08.11.2013 (87) WO2014/073655 A1    15.05.2014 
(30) 2012-246528     08.11.2012   JP 
(71) JX Nippon Oil & Energy Corporation  (JP) 

6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8162, Japan 
(72) SUGAWARA Tsunetoshi (JP), BEPPU Yukiharu  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm dầu bôi trơn và phương pháp kiểm soát dây chuyền 

sản xuất 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp kiểm soát dây chuyền sản xuất bao gồm bước điều 

chế chế phẩm dầu bôi trơn chứa 50% khối lượng dầu gốc hoặc lớn hơn tính theo tổng 
lượng chế phẩm bôi trơn mà có điểm anilin và độ nhớt động học ở nhiệt độ 40oC thỏa 

mãn công thức (1): 0,4 x (điểm anilin) - 15 x log(độ nhớt động học ở nhiệt độ 40oC) ≥ 
20, chế phẩm dầu bôi trơn này không phát ra ánh sáng nhìn thấy khi được chiếu tia cực 
tím sử dụng đèn cực tím, và bước quan sát sự nhiễm bẩn, vết màu, hoặc sự thoái biến sản 
phẩm do chất mà phát ra tia cực tím khi chiếu tia cực tím vào sản phẩm, trong khi sử 
dụng chế phẩm dầu bôi trơn nêu trên, trong dây chuyền sản xuất mà dầu bôi trơn đó 
được sử dụng. 
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Phần ii 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
 
 
(11) 2741 
(21) 2-2013-00326 (51) 7 A63B  67/18 

(22) 25.12.2013 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:   28.03.2014 
(71) JAAN CHYI GREEN POWER CO., LTD.  (TW) 

No. 74, Gongye Rd., Longjing Dist., Taichung City 43445, Taiwan 
(72) CHI, WEN-HWA (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Đế quả cầu lông và quả cầu lông sử dụng đế này 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến đế quả cầu lông, đế quả cầu lông theo sáng chế được làm 
hoàn toàn bằng vật liệu polyuretan (PU: polyurethane) thông qua quy trình tạo bọt, trong 
đó một bên đế cầu lông là mặt lồi trong khi phía bên kia là mặt phẳng với thân cầu lông 
cắm trong đó. Do đó, việc khai thác vật liệu tự nhiên sẽ được ngăn ngừa, mức tiêu thụ tài 
nguyên môi trường được giảm bớt, tiết kiệm được bước dán keo, nhu cầu nhân công 
được giảm bớt, và tránh được tình trạng không đồng đều về chất lượng. Đồng thời sáng 
chế cũng đề cập đến quả cầu lông có đế này. 

 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
387 

(11) 2742 
(21) 2-2013-00328 (51) 7 A01K  005/00 

(22) 27.12.2013 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:   27.12.2013 
(71) Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Kyodo Sojitz  (VN) 

Lô F5-F6-F7-F8, khu công nghiệp Thịnh Phát, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An 

(72) Shigeyuki Hashizume (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cụm điều tiết lưu lượng thức ăn 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cụm điều tiết lưu lượng thức ăn bao gồm tấm chặn đáy (4), 
hai tấm chặn bên (6), hai trục quay (7), hai thanh nối (8), thanh kéo (9) và cụm khóa 
gồm thanh khóa (12), chốt khóa (11) và thanh ngang (10). 
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388 

(11) 2743 
(21) 2-2013-00330 (51) 7 A61B  
(22) 27.12.2013 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.12.2013 
(75) Hoàng Anh Tiến  (VN) 

21 Nguyễn Thiện Kế, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế 
(74) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S CO.,LTD) 
(54) Hệ thống phát hiện hội chứng ngưng thở khi ngủ bằng cách 

kết hợp ống thở với máy ghi âm 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống phát hiện hội chứng ngưng thở khi ngủ bằng cách 

kết hợp ống thở với máy ghi âm, theo đó nhịp thở khi ngủ được theo dõi bằng cách nối 
ống thở với máy ghi âm kỹ thuật số. Âm thanh thở của bệnh nhân khi ngủ sẽ được thu 
nhận qua ống thở, thông qua ống dẫn thở và micrô, âm thanh thở của bệnh nhân sẽ được 
truyền tới máy ghi âm. Căn cứ vào kết quả thu được từ máy ghi âm có thể đưa ra được 
các chẩn đoán về hội chứng ngưng thở khi ngủ của bệnh nhân. 
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(11) 2744 
(21) 2-2014-00001 (51) 7 H01F 41/00 

(22) 02.01.2014 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.01.2014 
(75) Nguyễn Thị Nguyệt  (VN) 

Số 94 tổ 25, thị trấn Đông Anh, thành phố Hà Nội 
(54) Phương pháp lắp vành chắn góc phía dưới bối dây điện áp cao 

của các máy biến áp cao áp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp lắp và cố định vành chắn góc phía dưới cuộn dây điện 

áp cao áp của máy biến áp, đơn giản, đảm bảo độ chính xác của khe hở tạo ra bởi vành 
chắn góc và vành điện dung, tăng khả năng chịu được điện trường cao của máy biến áp 
có cấp điện áp lớn hơn hoặc bằng 500 kV, trong đó bổ sung thêm bước lắp vành căn 
đệm (4) cùng với vành chắn góc (3) và vành điện dung (2) thành một khối nhờ sử dụng 
dây buộc cố định chúng lại với nhau, sau khi lắp chúng vào khuôn quấn cuộn dây. Sau 
khi quấn xong cuộn dây, tiến hành cẩu cả cụm bao gồm vành căn đệm (4), vành chắn 
góc (3), vành điện dung (2) và cùng với cuộn dây ra khỏi khuôn và thực hiện các thao 
tác liên quan cho đến khi cẩu và lắp chúng vào ruột máy biến áp. Như vậy việc thực hiện 
đơn giản hơn rất nhiều so với khi lắp từng chi tiết vào ruột máy. Sau khi lắp cả cụm vào 
ruột máy rồi mới tiến hành tháo các dây buộc ra, và kết thúc công việc. 
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(11) 2745 
(21) 2-2014-00004 (51) 7 A61K 39/00 

(22) 03.01.2014 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.01.2014 
(71) Viện đại học Mở Hà Nội  (VN) 

B101, Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Tạ Thị Thu Thủy (VN) 
(54) Quy trình sản xuất doxorubixin (DXR) từ xạ khuẩn 

Streptomyces peucetius MH9.2 
  (57)     Giải pháp kỹ thuật đề cập đến quy trình sản xuất kháng sinh doxorubixin từ xạ khuẩn 

Streptomyces peucetius MH9.2. Quy trình bao gồm các bước nhân giống cấp 1, nhân 

giống cấp 2, lên men sản xuất, thu hồi phần dịch chứa kháng sinh thô, loại bỏ lipit và 
chất tan trong mỡ, trích ly kháng sinh, thu kháng sinh thô và tinh chế kháng sinh 
doxorubixin. Quy trình sản xuất kháng sinh doxorubixin theo giải pháp hữu ích có khả 
năng sản xuất được chất kháng sinh doxorubixin đơn giản với hiệu suất thu hồi cao. 
Doxorubixin thu được theo quy trình của giải pháp hữu ích có khả năng bào chế làm 
thuốc để điều trị một số bệnh ung thư. 
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(11) 2746 
(21) 2-2014-00006 (51) 7 G10L  15/00 

(22) 07.01.2014 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.01.2014 
(71) Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Phạm Thanh Tuyên (VN) 
(54) Phương pháp tổng hợp ghép nối áp dụng cho mục đích chuyển 

đổi văn bản thành giọng nói tiếng Việt trên hệ thống nhúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tổng hợp ghép nối từ, cụm từ để tích hợp hệ thống 

chuyển đổi văn bản thành giọng nói tiếng Việt vào các phần cứng có kích thước nhỏ 
gọn, tài nguyên nhỏ, giá thành thấp (hệ thống nhúng). Phương pháp này khác biệt ở chỗ 
việc sắp xếp bộ cơ sở dữ liệu (CSDL) theo quy luật gồm có bộ từ điển từ viết tắt, tiếng 
nước ngoài và tập tin âm thanh được sắp xếp vào bộ CSDL theo nguyên tắc bảng chữ cái 
từ A-Z nhằm mục đích giảm thời gian tìm kiếm, ghép nối các tập tin âm thanh ở đầu ra; 
việc sử dụng thuật toán SHA1 để mã hóa văn bản đầu vào trước khi tìm kiếm làm tăng 
tốc độ tìm kiếm và mã hóa từ, cụm từ của bộ từ điển để tạo ra một bộ từ điển có khả 
năng truy xuất nhanh và tốn ít bộ nhớ. 
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(11) 2747 
(21) 2-2014-00007 (51) 7 H04L  9/26 

(22) 07.01.2014 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.01.2014 
(71) Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Đình Thúc (VN), Đặng Hải Vân (VN), Trương Thị Mỹ Trang (VN) 
(54) Phương pháp tìm kiếm trên dữ liệu mã hóa theo từ khóa dựa 

trên ma trận giả - nghịch đảo 
  (57)   Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp mã hóa khóa công khai cho phép tìm kiếm 

theo từ khóa nhằm cải thiện tốc độ tính toán so với các phương pháp khác. Giải pháp áp 
dụng khái niệm nghịch đảo yếu (quasi-inverse), với cài đặt cụ thể là ma trận giả nghịch 
đảo (pseudo-inverse), để xây dựng cụ thể mã hóa cho phép tìm kiếm dựa trên từ khóa 
(mô hình tổng quát được đề xuất bởi nhóm tác giả Dan Boneh, 2004), đưa ra một cách 
tiếp cận khác so với cách tiếp cận trước đó (dựa trên giả thiết Diffie-Hellman). Vấn đề 
chính là sinh được ma trận giả nghịch đảo trên trường Zp cho mục đích sinh khóa. 
Phương pháp sinh ma trận A trên trường Zp, kích thước n x 1, bằng cách phát sinh ngẫu 
nhiên (n-1) phần tử. Sau đó phát sinh phần tử cuối cùng sao cho đảm bảo điều kiện 

A.A^T0. Khi đó ma trận giả nghịch đảo của A xác định bởi: A^+=(A^T.A)^{-1}.A^T. 
Sau đó sinh ma trận giả nghịch đảo trên trường Zp, kích thước mxn (m<n), sao cho định 

thức det(AA^T)0. Khi đó ma trận giả nghịch đảo của A xác định bởi A^+=(A^T.A)^{-1}. 
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(11) 2748 
(21) 2-2014-00008 (51) 7 F26B  
(22) 13.01.2014 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.01.2014 
(75) Nguyễn Hoàng Phong  (VN) 

Tổ 9, ấp Bình Thuận, Bình Long, Châu Phú, tỉnh An Giang. 
(54) Hệ thống rải và đùa lúa 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống rải và đùa lúa gồm trục vít, máng và môtơ vận 
chuyển, trong đó trục vít có thể đo chiều quay, máng có lỗ hứng để hạt lúa được rải ra từ 
các lỗ này, môtơ điều khiển trục vít lên xuống và điều khiển sự di chuyển của các bánh 
xe trên đường ray. 
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(11) 2749 
(21) 2-2014-00009 (51) 7 B66C 1/02 

(22) 14.01.2014 (43) 27.07.2015 
(71) Viện công nghệ  (VN) 

25 Vũ Ngọc Phan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(72) Đỗ Quốc Quang (VN), Tăng Bích Thủy (VN), Nguyễn Thành Long (VN) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống hút chân không dùng cho máy dỡ sản phẩm tấm lợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống hút chân không dùng trong máy dỡ sản phẩm tấm lợp 
hoặc máy tạo sóng trong dây chuyền sản xuất tấm lợp. Cụ thể, sáng chế đề cập đến hệ 
thống hút chân không được dẫn động riêng, hoạt động nhờ cơ chế đóng mở đường hút 
của quạt hút chân không nhờ van đóng mở được dẫn động bằng xi lanh khí nén. 
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(11) 2750 
(21) 2-2014-00011 (51) 7 B01D 37/00 

(22) 16.01.2014 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.01.2014 
(71) Viện Hoá học Công nghiệp Việt Nam  (VN) 

Số 2 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Hoàng Anh Tuấn (VN), Đặng Hữu Tuân (VN), Dương Mạnh Tiến  (VN), Vũ Quang 

Dương  (VN), Nguyễn Quang Hợp  (VN), Nguyễn Thị Hoài  (VN), Nguyễn Việt Hùng  
(VN), Mạc Văn Hoàn  (VN), Trần Thị Bích Thủy (VN) 

(54) Phương pháp lọc, rửa kết tủa trong quy trình điều chế vật 
liệu nano xốp chứa nano silic oxit 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến lĩnh vực điều chế vật liệu nano xốp, trong đó có vật liệu 
nano-SiO2; bao gồm các bước và các công đoạn chính sau đây: (i) Chuẩn bị thiết bị lọc, 
(ii) Lựa chọn và xử lý vải lọc, (iii) Lọc dịch huyền phù chứa kết tủa Si(OH)4, (iv) Rửa 
kết tủa Si(OH)4. So với phương pháp lọc bằng thiết bị lọc khung bản thông thường, điểm 
mới của phương pháp nêu trong giải pháp hữu ích thể hiện chính ở công đoạn (ii) - Lựa 
chọn và xử lý vải lọc; trong đó vải lọc được sử dụng không phải là loại vải lọc bằng sợi 
tổng hợp đi kèm thiết bị mà là loại vải chứa trên 70% sợi coton, tốt nhất là 100% sợi 
coton, tốt hơn nữa là vải kaki. Để xử lý vải lọc, sử dụng dịch huyền phù chứa nano-SiO2 
phân tán trong nước theo tỷ lệ 0,5 - 10%, tốt nhất là 0,8 - 5% nano-SiO2. Vải lọc được 
xử lý bằng cách bơm tuần hoàn dịch huyền phù chứa nano-SiO2 phân tán trong nước sau 
khi đã lắp đặt và kết cấu vải lọc vào trong thiết bị lọc khung bản. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
396 

(11) 2751 
(21) 2-2014-00012 (51) 7 D02G 01/00 

(22) 16.01.2014 (43) 27.07.2015 
(75) 1. Chung-Wei Wu  (TW) 

No. 8, Ln. 704, Heping Rd., Bade City, Taoyuan County 33463, Taiwan 

2. Hsuan-Yi Wu  (TW) 
No. 8, Ln. 704, Heping Rd., Bade City, Taoyuan County 33463, Taiwan 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị điều khiển để dẫn hướng và cấp dải băng thun trang 

trí cho máy may 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị điều khiển (2) dẫn hướng và cấp dải băng thun trang trí (5) từ 

bộ phận cấp dải băng (4) tới máy may (1). Thiết bị điều khiển (2) gồm bệ máy (21) chứa 
chi tiết bánh xe cấp liệu (22). Chi tiết bánh xe dẫn hướng (23) được gắn vào trong bệ 
máy (21). Chi tiết bánh xe cấp liệu (22) được bố trí ở giữa bộ phận cấp dải băng (4) và 
chi tiết bánh xe dẫn hướng (23). Dải băng thun trang trí (5) được cấp từ bộ phận cấp dải 
băng (4) tới máy may (1) thông qua chi tiết bánh xe cấp liệu (22) và chi tiết bánh xe dẫn 
hướng (23). Dải băng thun trang trí (5) gồm phần treo hình chữ U (51) ở giữa chi tiết 
bánh xe cấp liệu (22) và chi tiết bánh xe dẫn hướng (23). Thiết bị dò (24) được đặt bên 
dưới chi tiết bánh xe cấp liệu (22) để dò chiều dài của phần treo hình chữ U (51) của dải 
băng thun trang trí (5). 
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(11) 2752 
(21) 2-2014-00013 (51) 7 H01M  2/02 

(22) 16.01.2014 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.01.2014 
(75) Wang Juei-Liu  (TW) 

16 F, No. 615, Sec. 2, Datong Rd., East Dist., Tainan City, Taiwan 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Kết cấu vỏ bình điện cho bình điện 

  (57)     Kết cấu vỏ bình điện được dùng để giải quyết vấn đề mà các vỏ bình điện thường không 
tương thích với các tấm điện cực tương đối nhỏ mà cũng không tản nhiệt hiệu quả, gồm 

một vỏ bình điện có nhiều vách ngăn tách thành các ngăn. ít nhất một vách ngăn bao 
gồm hai phần bên đối diện chia thành nhiều khúc, mỗi phần này ở vị trí một ngăn. Các 
phần bên chia thành nhiều khúc cách nhau một khoảng và định ra một rãnh giữa chúng. 
Một phần kết nối với hai phần bên đối diện chia thành nhiều khúc cách ly rãnh khỏi các 
ngăn. Rãnh rỗng trong các vách ngăn làm cho vỏ bình điện tương thích với các tấm điện 
cực tương đối nhỏ, giảm vật liệu tấm điện cực và chất điện phân được sử dụng, làm cho 
bình điện nhẹ. 
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(11) 2753 
(21) 2-2014-00014 (51) 7 B01D  24/00, C02F  3/00 

(22) 17.01.2014 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.01.2014 
(71) Công ty cổ phần xây dựng và môi trường Việt Nam (VICEN)  (VN) 

Số 160 Đê Tô Hoàng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Trịnh Xuân Đức (VN) 
(54) Thiết bị lọc nước bao gồm cơ cấu rửa lọc cải tiến 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị lọc nước có cơ cấu rửa lọc cải tiến mà có kết cấu 
bao gồm ống nạp nước rửa (7) để dẫn nước rửa vào vòi phun kiểu venturi (8), vòi phun 
này được bố trí nằm thẳng hàng, hướng vào ống rửa lọc (9) mà nằm dọc theo trục giữa 
của thiết bị rửa lọc, để phun nước rửa vào ống rửa lọc (9), nhờ đó cuốn theo vật liệu lọc 
cần rửa ở trạng thái bị xáo trộn với tốc độ và áp lực cao để thực hiện quá trình rửa lọc 
hiệu quả và ổn định. Vật liệu lọc đã được tách cặn bẩn được tuần hoàn trở lại lớp vật liệu 
lọc (3) từ ngăn phân tách (10) nhờ trọng lực theo khoảng không gian giữa ống rửa lọc 
(9) và ống chụp ngoài (13) và chụp phân phối vật liệu lọc (11), còn nước chứa cặn bẩn từ 
ngăn phân tách (10) được dẫn ra ngoài qua ống xả nước rửa (12) để thực hiện quá trình 
lắng lọc tiếp theo. 
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(11) 2754 
(21) 2-2014-00015 (51) 7 F21L 2/00, F21S 4/00 

(22) 17.01.2014 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.01.2014 
(75) Chen-Wei HSU  (TW) 

No. 9, Lane 5, Taizi 4th st., Rende dist., Tainan City, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN CO., LTD.) 
(54) Đèn LED ống 

  (57)     Sáng chế đề xuất đèn LED ống bao gồm ống silicon (2) và hai ống điot phát quang (3). 

ống silicon cho phép chùm sáng đi qua đó đồng đều. ống silicon có đáy phẳng (20) và 
phần trên cong (21). Kênh rỗng (23) và ít nhất một lỗ quanh trục được bố trí dọc theo 
ống silicon. Mỗi ống điot phát quang có nhiều điot phát quang được gắn vào đó. Dây 

dẫn (31) được nối với ống điot phát quang. ống điot phát quang này được lồng vào trong 
kênh rỗng. Đèn ống được cố định vào đồ vật và chùm sáng từ điot phát quang được phân 
tán đồng đều tạo ra tín hiệu cảnh báo hoặc trang trí. 
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(11) 2755 
(21) 2-2014-00017 (51) 7 F24H 1/18, 9/02 

(22) 20.01.2014 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.01.2014 
(75) 1. Lê Anh Hùng  (VN) 

105K2 Hào Nam, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

2. Lại Trung Tùng  (VN) 
Tự Khoát, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(54) Bồn nước bảo ôn 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến bồn nước bảo ôn có lớp bảo ôn bọc phía ngoài để giữ nhiệt 

độ cho nước trong lòng đất với nước giếng khoan và nước sạch sau khi được bơm vào 
bồn đang ở nhiệt độ là 20oC – 24oC, nhằm mục đích không cho nhiệt độ nước xuống 
thấp hoặc cao hơn nhiệt độ môi trường, giúp cho việc sử dụng nước được ấm áp vào mùa 
đông và mát mẻ vào mùa hè. Đồng thời tiết kiệm điện năng cho bình nước nóng cũng 
như hạn chế rong rêu trong bồn gây tắc ống và các thiết bị dùng nước. 
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(11) 2756 
(21) 2-2014-00019 (51) 7 F04B 17/00 

(22) 21.01.2014 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.01.2014 
(75) Lê Văn Hai  (VN) 

58/6 Phạm Ngũ Lão, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 
(54) Máy bơm chìm cánh quạt chân vịt 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy bơm chìm cánh quạt chân vịt bao gồm khớp nối liên 
kết với trục môtơ và bạc lót, cánh quạt chân vịt nhận cơ năng từ bạc lót, bầu hút nước có 
thể bẻ thay đổi hướng theo bể xả. Máy bơm chìm cánh quạt chân vịt được tạo ra nhằm 
giảm giá thành sản xuất trong nông nghiệp, tiết kiệm điện năng, giải quyết được việc rút 
nước sớm chống úng lúa vụ ba tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Máy bơm chìm 
cánh quạt chân vịt có chi phí thấp được lắp đặt dễ dàng mà không cần gia công kỹ thuật 
trên quy mô lớn, máy có ưu điểm là nhẹ nhàng, có thể được bảo dưỡng và di chuyển 
thuận lợi trong điều kiện hoạt động chìm trong nước. Giá máy chỉ bằng một nửa so với 
máy bơm tự hút hiện đang hoạt động. 
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(11) 2757 
(21) 2-2014-00020 (51) 7 A01G 23/00 

(22) 21.01.2014 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.01.2014 
(75) Nông Văn Mẫn  (VN) 

Thôn 4, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dao cạo lấy mủ cao su không cạo vào thân cây 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến dao cạo lấy mủ cao su không cạo vào thân cây, khác biệt ở 
chỗ, dao cạo này có gắn bộ phận điều chỉnh kích cỡ theo ý muốn người sử dụng tùy theo 
vỏ dày hay vỏ mỏng của cây. Dao cạo lấy mủ cao su không cạo vào thân cây bao gồm: 
cần điều chỉnh có dạng hình chữ T (1) với phần thân có ren để lắp khớp vào hai đai ốc 
(2), hai đai ốc (2) được gắn chặt vào cần giá đỡ có dạng hình chữ L (5), mã tỳ có dạng 
hình vuông có rãnh bên trong (3) được gắn liền với cần điều chỉnh có dạng hình chữ T 
(1), cần giá đỡ có dạng hình chữ L (5), ốc vít (6) để gắn bộ phận giá đỡ vào thân dao (7). 
Nhờ vậy, khi cần cạo mủ ở cây cao su có vỏ dày hay vỏ mỏng, người dùng chỉ cần xoay 
cần điều chỉnh có dạng hình chữ T (1) đẩy mã tỳ có dạng hình vuông (3) ra xa hay vào 
gần lưỡi dao (4) theo độ dày, mỏng của cây để cạo mủ một cách an toàn, không cạo vào 
thân cây. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
403 

(11) 2758 
(21) 2-2014-00021 (51) 7 A61K 1/00 

(22) 21.01.2014 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.01.2014 
(75) Võ Ngọc Sơn  (VN) 

Thôn Trung Thiện, xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 
(54) Bàn chải đánh răng đa năng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bàn chải đánh răng đa năng với chức năng đánh sạch toàn diện bên 
trong miệng và xác định thời gian cần đánh răng. 

 Bàn chải bao gồm phần thân cầm nắm (7) có hình trụ dài với các đường uốn cong phù 
hợp với cách cầm nắm, ở bên trong thân là hệ thống mạch điện tử dùng để đo thời gian 
cần đánh răng, gồm đèn báo (12), loa âm thanh hoặc rung (13), mạch điện tử (14), 
nguồn điện chạy bằng pin (15) và công tắc nguồn gắn với nắp đuôi (17), có thể tháo lắp 
với thân để thuận tiện thay pin nhờ ren nối (18) và đệm cao su chống thấm nước (16). 
Khớp xoay (3) có hai đầu nối ren trong (8.1 và 8.2) để tạo liên kết thông minh giúp thay 
đổi vị trí sử dụng hai loại đầu bàn chải một cách thuận tiện và dễ dàng nhất. 

 Phần bàn chải đánh răng (1) có thêm ren nối (2) để có thể tháo lắp dễ dàng với thân qua 
khớp xoay (8.1). 

 Phần bàn chải cạo và đánh lưỡi (hình vẽ 3) gồm có mặt cạo lưỡi (6), mặt đánh lưỡi (5) 
và ren nối với thân (2) qua khớp xoay (8.2). 
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(11) 2759 
(21) 2-2014-00022 (51) 7 F21L  2/00, F21V  13/00,  29/00 

(22) 24.01.2014 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.01.2014 
(75) Chen-Wei HSU  (TW) 

NO.9, Lane 5, Taizi 4th st., Rende dist., Tainan City, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN CO., LTD.) 
(54) Cụm đèn pha xe 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cụm đèn pha xe bao gồm vỏ, kính, bộ phận tỏa nhiệt và 
bảng mạch, vỏ có lỗ thứ nhất, và nhiều ống cố định thứ nhất và thứ hai kéo dài từ bên 
trong của vỏ. Kính được bố trí trong lỗ thứ nhất của vỏ và có ít nhất hai chân mà được cố 
định với ống cố định thứ nhất bằng nhiều chi tiết cố định thứ nhất. Kính có bề mặt cong 
đa tiêu điểm trên mặt trước của nó. Bộ phận tỏa nhiệt được bố trí trong vỏ và phía sau 
kính. Bộ phận tỏa nhiệt được kết nối với ống cố định thứ hai bằng nhiều chi tiết cố định 
thứ hai. Bộ phận tỏa nhiệt có nhiều lá tản nhiệt và tấm cố định mà bảng mạch được kết 
nối vào đó. Bảng mạch có nhiều điôt phát ra ánh sáng mà chùm sáng của nó đi qua bề 
mặt cong đa tiêu điểm của kính và được phân tán đến góc và vùng mong muốn. 
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(11) 2760 
(21) 2-2014-00023 (51) 7 B43L 19/00 

(22) 24.01.2014 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.01.2014 
(71) MCAIDE ENTERPRISE CO., LTD.  (TW) 

12f., No. 2, Sec. 4, Zhongyang Rd., Tucheng Dist., New Taipei City, Taiwan 
(72) MING-HUA YEN (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị xóa chữ viết nhờ ấn lòng bàn tay 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị xóa chữ viết nhờ ấn lòng bàn tay (1) được sản xuất 
theo hình dạng của tay người sử dụng bao gồm vỏ (11), đồ chứa đàn hồi (12) và chi tiết 
ấn (13). Vỏ (11) có miệng thứ nhất (111) và miệng thứ hai (112) lần lượt được tạo ra ở 
hai đầu của vỏ (11), đồ chứa đàn hồi (12) được lắp trong vỏ (11) và được bố trí để chứa 
chất lỏng xóa, đầu đưa ra chất lỏng xóa (121) và đầu được ấn (122) tương ứng được bố 
trí ở hai đầu của vỏ (11). Đầu đưa ra chất lỏng xóa (121) nhô ra từ miệng thứ nhất (111), 
và chi tiết ấn (13) được ghép nối với đầu được ấn (122). Thiết bị được cầm bên trong 
khoảng thao tác của lòng bàn tay của người sử dụng, và lực hướng trục tác động lên chi 
tiết ấn (13) được tạo ra bởi lòng bàn tay khi cầm thiết bị để nén đồ chứa đàn hồi (12) để 
làm biến dạng theo chiều hướng trục và đưa chất lỏng xóa ra ngoài một cách hiệu quả. 
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(11) 2761 
(21) 2-2014-00357 (51) 7 B60K  17/28 

(67) 1-2014-04278   
(22) 22.12.2014 (43) 27.07.2015 
(30) 2013-266967 25.12.2013 JP 
(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan 
(72) Naohiro Ito (JP), Kanako Mizuniwa (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Xe cộ 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến xe cộ gồm có: động cơ; bánh lái; hộp truyền động bao 
gồm ở phía bên trong của nó có trục đầu vào, được nối với động cơ để đưa vào công suất 
được tạo ra bởi động cơ, và bộ truyền động chuyển mạch dẫn động trước sau, được bố trí 
phía bên trên trục đầu vào, để chuyển mạch giữa sự truyền động dẫn động ra phía trước 
và sự truyền động dẫn động ra phía sau; và cần chuyển mạch dẫn động trước sau được 
bố trí trong vùng lân cận của bánh lái và bên trên bộ truyền động chuyển mạch dẫn động 
trước sau, cần chuyển mạch dẫn động trước sau để chuyển mạch sự dẫn động ra phía 
trước hoặc về phía sau; cơ cấu liên kết được bố trí giữa cần chuyển mạch dẫn động trước 
sau và bộ truyền động chuyển mạch dẫn động trước sau; và nắp phủ giữa có thể lắp 
vào/tháo ra được bố trí bên trên hộp truyền động. 
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(11) 2762 
(21) 2-2015-00055 (51) 7 C22B 3/30 

(22) 11.03.2015 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.03.2015 
(71) Viện Khoa học Vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam  (VN) 
18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Hoàng Anh Sơn (VN) 
(54) Quy trình điều chế dẫn xuất oxim từ dầu vỏ hạt điều 

Anacardium occidentale L. 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình điều chế dẫn xuất oxim từ dầu vỏ hạt điều 

Anacardium occidentale L. bao gồm các bước: 

 (i) chưng cất cacdanol từ dầu vỏ hạt điều; 
 (ii) cacbonyl hóa cacdanol để thu được alkylsalixylandehit; và 
 (iii) oxim hóa ankylsalixylandehit để điều chế oxim. 
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(11) 2763 
(21) 2-2015-00088 (51) 7 C10G  11/00 

(22) 10.04.2015 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.04.2015 
(71) Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ lọc, hóa dầu  (VN) 

Số 2 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(72) Vũ Thị Thu Hà (VN), Đỗ Thanh Hải (VN), Nguyễn Quang Minh (VN), Nguyễn Hữu 

Đức (VN), Nguyễn Văn Chúc (VN) 
(54) Phương pháp sản xuất chất xúc tác decarboxyl hóa và chất 

xúc tác cracking-decarboxyl hóa, quy trình sản xuất nhiên 
liệu từ mỡ động, thực vật thải và axit béo phế thải sử dụng 
các chất xúc tác này 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp sản xuất chất xúc tác decarboxyl hóa và chất 
xúc tác cracking - decarboxyl hóa hữu dụng để chuyển hóa dầu mỡ động thực vật phế 
thải thành nhiên liệu hydrocacbon bao gồm các bước: 

 - Bổ sung muối hoặc oxit của kim loại kiềm thổ vào nguyên liệu quặng dolomit; sau đó 
bổ sung tiếp nhôm oxit hoặc nhôm hydroxyt vào; trộn đều hỗn hợp thu được, nghiền 
mịn và nung ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 1200 đến 1400oC để thu được chất xúc tác 
decarbonyl hóa; 

 - Trộn đều chất chất xúc tác decarboxyl hóa nêu trên với chất xúc tác FCC (Fluid 
Catalytic Cracking- cracking xúc tác dòng chảy) thải sau khi đã được nung ở nhiệt độ 
nằm trong khoảng từ 600 đến 650oC trong dòng không khí, sau đó hỗn hợp được nghiền 
nhỏ để thu được chất xúc tác cracking-decarboxyl hóa. 

 Giải pháp hữu ích cũng đề xuất phương pháp sản xuất nhiên liệu hydrocacbon từ các 
nguồn nguyên liệu dầu mỡ động thực vật phế thải và axit béo phế thải ở áp suất khí 
quyển trong đó sử dụng các chất xúc tác này. 
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(11) 2764 
(21) 2-2015-00129 (51) 7 G01N  23/223 

(22) 19.05.2015 (43) 27.07.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.05.2015 
(75) Nguyễn Thế Quỳnh  (VN) 

Tổ 21, phường Nghĩa Tân (số 11, ngách 49/16, phố Trần Cung), quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(54) Bộ mẫu chuẩn và phương pháp phân tích kim loại dùng làm 
trang sức 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến bộ mẫu chuẩn và phương pháp định lượng kim loại dùng 
làm trang sức. Bằng cách nhóm các mức năng lượng phát xạ và tính các thành phần Ni, 
Cu, Zn, Pt hoặc Au, Rh, Pd, Ag và Cd dựa theo cường độ của ba nguyên tố đặc trưng là 
Cu, Au và Ag cùng với sử dụng mô hình toán học để hiệu chỉnh hàm lượng theo khoảng 
đồ thị của mẫu chuẩn nên đã giảm được lượng mẫu chuẩn dùng để so sánh. Ngoài ra, 
cùng với việc áp dụng mô hình toán học để tính hệ số điều chỉnh hấp thụ/phát xạ các 
mức năng lượng, phương pháp theo giải pháp hữu ích có thể định lượng được thành phần 
kim loại quý dùng làm trang sức là hợp kim của vàng hoặc bạch kim.  
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Phần III 
 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
 
 
(11) 25896 
(21) 3-2014-01526 (28) 02 
(54) Dụng cụ vệ sinh (51) 04-01 

(22) 19.09.2014 (43) 27.07.2015 
(71) Nguyễn Đình Vinh  (VN) 

124 - tổ 40 Hào Nam, ¤ Chợ Dừa, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Đình Vinh  (VN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(55)  

 
 
 
 

    
 
 

                            1.1                                          1.2                                         1.3 
 
 

   
 
 

                                                 1.4                                               1.5 
 
 

    
 
 

1.6 1.7 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
411 

    
 
 

                                   2.1                                    2.2                                  2.3 
 
 

   
 
 

                                                        2.4                                    2.5 
 
 

    
 
 

                                                             2.6                       2.7



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
412 

(11) 25897 
(21) 3-2014-01822 (28) 01 
(54) Nẹp xương đòn (51) 24-02 

(22) 29.10.2014 (43) 27.07.2015 
(30) 201430111112.5 29.04.2014 CN 
(71) A Plus Biotechnology Company Limited  (TW) 

2F-2, No.120, Qiaohe Rd., Zhonghe City, New Taipei City 235, Taiwan 
(72) Lo, Hsiang Wei (TW), Huang, Sheng-Lung (TW), Lin, Keng-Ke  (TW), Shih, Kao-

Shang (TW) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 25898 
(21) 3-2014-01876 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-05, 01-04 

(22) 07.11.2014 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty cổ phần kinh doanh Xanh Việt  (VN) 

Số 22, Liền Kề 14B, KĐT Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Thị Ngọc Dung (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                           1.1                                                         1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
414 

(11) 25899 
(21) 3-2014-01879 (28) 01 
(54) Quạt lò sấy (51) 23-04 

(22) 07.11.2014 (43) 27.07.2015 
(71) Dương Xuân Quả  (VN) 

Hưng Thạnh, Phú Hưng, Phú Tân, tỉnh An Giang 
(72) Dương Xuân Quả  (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN LUAT JSC) 
(55)  
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(11) 25900 
(21) 3-2014-02133 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 09.12.2014 (43) 27.07.2015 
(30) 29/498,107 31.07.2014 US 
(71) DART INDUSTRIES INC.  (US) 

14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, U.S.A. 
(72) Sara L. Delgado Carmona (MX) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 25901 
(21) 3-2014-02135 (28) 01 
(54) Nắp bình trộn thực phẩm (51) 09-07 

(22) 09.12.2014 (43) 27.07.2015 
(30) 29/493,694 12.06.2014 US 
(71) DART INDUSTRIES INC.  (US) 

14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, U.S.A. 
(72) Judicael Cornu (BE), Barbara R.M. Huet (BE), Dimitri M.C.J. Backaert (BE), Kris 

Schoukens (BE), AntoonKeymeulen  (BE), RobijnDufloo (BE), Olivier B. Perrin (FR) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 25902 
(21) 3-2014-02232 (28) 01 
(54) Thùng đựng rác (51) 09-09 

(22) 22.12.2014 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty cổ phần thương mại, dịch vụ và du lịch Bình Mỹ Sài 

Gòn  (VN) 
Khối 9, Bắc NghÌn, thị trấn NghÌn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(72) Dương Đình Lượng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 25903 
(21) 3-2014-02233 (28) 01 
(54) Chậu hoa (51) 11-02 

(22) 22.12.2014 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty cổ phần thương mại, dịch vụ và du lịch Bình Mỹ Sài 

Gòn  (VN) 
Khối 9, Bắc NghÌn, thị trấn NghÌn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

(72) Dương Đình Lượng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 25904 
(21) 3-2014-02248 (28) 01 
(54) Tấm đệm lót (51) 03-01 

(22) 23.12.2014 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty TNHH ENS FOAM  (VN) 

Cụm công nghiệp của Công ty cổ phần thành phố đẹp, khu phố Ông Đông, phường Tân 
Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

(72) Bae Yong Hyo (KR) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 25905 
(21) 3-2014-02296 (28) 01 
(54) Máy giặt (51) 15-05 

(22) 30.12.2014 (43) 27.07.2015 
(71) Arcelik Anonim Sirketi  (TR) 

E5 Ankara Asfalti Uzeri Tuzla Istanbul 34950 TURKEY 
(72) Serdal Korkut Avci (TR), Mustafa Yalcin (TR), Nihat Duran (TR), Ozgur Mutlu Oz 

(TR), Soner Ilgin (TR), Gizem Durakoglu (TR), Ahmet Burak Veyisoglu (TR), Onur 
Onrat (TR), Ali Ihsan Incukur (TR), Asli Kucukkaterli (TR), Bilgen Gulsen Deliormanli 
(TR), Mehmet Oney  (TR), Can Onur Vanci (TR), Tolga Inam (TR) 

(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(55)  
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(11) 25906 
(21) 3-2014-02308 (28) 01 
(54) Máy khử khuẩn không khí (51) 23-04 

(22) 31.12.2014 (43) 27.07.2015 
(71) Viện trang thiết bị và công trình y tế  (VN) 

Số 40 phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Cao Minh Tuệ (VN) 
(55)  
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(11) 25907 
(21) 3-2015-00003 (28) 01 
(54) Thước (51) 19-06 

(22) 05.01.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Phan Đình Minh  (VN) 

P.2307, nhà 101 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Phan Đình Minh  (VN) 
(55)  
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(11) 25908 
(21) 3-2015-00013 (28) 01 
(54) Tủ lạnh (51) 15-07 

(22) 06.01.2015 (43) 27.07.2015 
(30) 2014-016819 01.08.2014 JP 
(71) Haier Asia International Co., Ltd.  (JP) 

Shin Osaka Trust Tower 14F, 3-5-36 Miyahara, Yodogawa-ku Osaka-shi Osaka, 532-
0003, Japan 

(72) Makoto SATO (JP), Nobubiko HOSHINO (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 25909 
(21) 3-2015-00109 (28) 01 
(54) Giá trưng bày kẹo (51) 20-02 

(22) 21.01.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty cổ phần BIBICA  (VN) 

443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trương Phú Chiến (VN) 
(74) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 
(55)  
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(11) 25910 
(21) 3-2015-00138 (28) 01 
(54) Hộp dầu (51) 09-03 

(22) 27.01.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty TNHH Đông Nam dược Bảo Linh  (VN) 

Lô 32 khu công nghiệp Đà Nẵng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 
(72) Lê Thành Thuỷ Tiên (VN) 
(55)  
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(11) 25911 
(21) 3-2015-00162 (28) 01 
(54) Mũ bảo hiểm (51) 02-03 

(22) 28.01.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại Hoàng 

Quán  (VN) 
4A/15 Thanh Niên, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

(72) Bùi Thành Tính (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 25912 
(21) 3-2015-00168 (28) 02 
(54) Đai đeo đỡ tay (51) 24-04 

(22) 29.01.2015 (43) 27.07.2015 
(71) U.S. Pacific Nonwovens Industry Limited  (HK) 

Flat B, 6/F., LLADRO Centre, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong 
(72) Wong Cho Kee (US), Wong Yeung Wai Jun (HK) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 25913 
(21) 3-2015-00179 (28) 01 
(54) ¤ tô (51) 12-08 

(22) 30.01.2015 (43) 27.07.2015 
(30) 002513028 31.07.2014 EM 
(71) FERRARI S.p.A.  (IT) 

Via Emilia Est 1163, Modena, Italy 
(72) Matteo GILLES (IT) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 25914 
(21) 3-2015-00180 (28) 01 
(54) ¤ tô đồ chơi (51) 21-01 

(22) 30.01.2015 (43) 27.07.2015 
(30) 002513051 31.07.2014 EM 
(71) FERRARI S.p.A.  (IT) 

Via Emilia Est 1163, Modena, Italy 
(72) Matteo GILLES (IT) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 25915 
(21) 3-2015-00223 (28) 01 
(54) Đèn chiếu vàng da (51) 24-01 

(22) 05.02.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (Lacom Co., Ltd.)  (VN) 

957C Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
(72) Ngô Hùng (VN) 
(55)  
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(11) 25916 
(21) 3-2015-00226 (28) 01 
(54) Bảng điều khiển cảm ứng (51) 13-03 

(22) 06.02.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty TNHH công nghệ ngôi nhà thông minh Bkav 

SmartHome  (VN) 
Số 19/82 Phạm Ngọc Thạch, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(72) Hoàng Mạnh Cường (VN) 
(55)  
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(11) 25917 
(21) 3-2015-00232 (28) 01 
(54) Bao gói băng vệ sinh (51) 09-05 

(22) 06.02.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Bình Phát  (VN) 

Thôn Dương Đanh, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Thị Yên (VN) 
(55)  
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(11) 25918 
(21) 3-2015-00235 (28) 01 
(54) Đèn bàn (51) 26-05 

(22) 09.02.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Hộ kinh doanh Tân Văn Phát  (VN) 

415B/1 Hậu Giang, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Hồ Hoài Văn  (VN) 
(74) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc Việt (KIBVI Co., LTD.) 
(55)  
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(11) 25919 
(21) 3-2015-00244 (28) 05 
(54) Hộp đựng lọ kem (51) 09-03 

(22) 11.02.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại mỹ phẩm Hải Dương  (VN) 

38/13 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Thị Thắm (VN) 
(55)  
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(11) 25920 
(21) 3-2015-00251 (28) 01 
(54) Bộ phận lắp dây dùng cho 

thiết bị điện tử 

(51) 14-99 

(22) 11.02.2015 (43) 27.07.2015 
(30) 29/498,987 11.08.2014 US 
(71) Apple Inc.  (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America 
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(71) Công ty cổ phần chế biến kinh doanh lương thực - thực phẩm Hà 

Nội  (VN) 
67A, đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(72) Phùng Ngọc Quý (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(11) 26001 
(21) 3-2015-00635 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm nước tinh 

lọc 

(51) 19-08 

(22) 24.04.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty cổ phần chế biến kinh doanh lương thực - thực phẩm Hà 

Nội  (VN) 
67A, đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(72) Phùng Ngọc Quý (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
527 

(11) 26002 
(21) 3-2015-00636 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 24.04.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn nông dược Đại Thăng  (VN) 

C3/26A Bùi Thanh Khiết, khu phố 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(72) Đỗ Văn Quang (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(11) 26003 
(21) 3-2015-00641 (28) 03 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 24.04.2015 (43) 27.07.2015 
(71) A.K.KOH ENTERPRISE SDN. BHD.  (MY) 

Plo 81, Jalan Cyber 5, Kawasan Perindustrian Senai III, 81400 Senai, Johor Darul 
Takzim, Malaysia 

(72) Koh Ah Kuan (MY) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(11) 26004 
(21) 3-2015-00643 (28) 01 
(54) Hộp  (51) 09-03 

(22) 24.04.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty TNHH Trường Sơn  (VN) 

B18/TT12 khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
(72) Phan Hoài Nam (VN) 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                              1.1                                                                   1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
531 

(11) 26005 
(21) 3-2015-00644 (28) 01 
(54) Bàn chải đánh răng (51) 04-02 

(22) 25.04.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Mỹ Nguyên  (VN) 

580/32 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Chí Đức (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(11) 26006 
(21) 3-2015-00655 (28) 02 
(54) Bộ sản phẩm lô cuốn tóc (51) 28-03 

(22) 25.04.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Thái Văn Phát  (VN) 

94 khu dân cư Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Thái Văn Phát  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(11) 26007 
(21) 3-2015-00657 (28) 01 
(54) Dép (51) 02-04 

(22) 25.04.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân  (VN) 

1016A khu phố 6, hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Đỗ Long (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(11) 26008 
(21) 3-2015-00658 (28) 01 
(54) Dép (51) 02-04 

(22) 25.04.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân  (VN) 

1016A khu phố 6, hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Đỗ Long (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(11) 26009 
(21) 3-2015-00659 (28) 01 
(54) Dép (51) 02-04 

(22) 25.04.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân  (VN) 

1016A khu phố 6 hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Đỗ Long (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(11) 26010 
(21) 3-2015-00660 (28) 01 
(54) Dép (51) 02-04 

(22) 25.04.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân  (VN) 

1016A khu phố 6 hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Đỗ Long (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(11) 26011 
(21) 3-2015-00661 (28) 01 
(54) Dép (51) 02-04 

(22) 25.04.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tân  (VN) 

1016A khu phố 6 hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Đỗ Long (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(11) 26012 
(21) 3-2015-00662 (28) 01 
(54) Can đựng dầu nhờn (51) 09-01, 09-02 

(22) 27.04.2015 (43) 27.07.2015 
(30) 14-01575-0202 19.12.2014 MY 
(71) Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)  (MY) 

Tower 1, Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, 
Malaysia 

(72) Tim Arrowsmith (SG) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(11) 26013 
(21) 3-2015-00663 (28) 01 
(54) Can đựng dầu nhờn (51) 09-01, 09-02 

(22) 27.04.2015 (43) 27.07.2015 
(30) 14-01574-0102 19.12.2014 MY 
(71) Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)  (MY) 

Tower 1, Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, 
Malaysia 

(72) Tim Arrowsmith (SG) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
541 

(11) 26014 
(21) 3-2015-00664 (28) 01 
(54) Bình (51) 09-02, 07-07 

(22) 24.04.2015 (43) 27.07.2015 
(30) 201530054042.9 05.03.2015 CN 
(71) NONGFU SPRING CO., LTD.  (CN) 

No.181, Geyazhuang, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang 310024, China 
(72) Chun FAN (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(11) 26015 
(21) 3-2015-00671 (28) 01 
(54) Kính mũ bảo hiểm (51) 02-03 

(22) 27.04.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại Hoàng 

Quán  (VN) 
4A/15 Thanh Niên ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Bùi Thành Tính (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(11) 26016 
(21) 3-2015-00672 (28) 01 
(54) Miếng gài mũ bảo hiểm (51) 02-03 

(22) 27.04.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại Hoàng 

Quán  (VN) 
4A/15 Thanh Niên ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Bùi Thành Tính (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(11) 26017 
(21) 3-2015-00673 (28) 01 
(54) Tấm ốp tai mũ bảo hiểm (51) 02-03 

(22) 27.04.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại Hoàng 

Quán  (VN) 
4A/15 Thanh Niên ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Bùi Thành Tính (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
545 

(11) 26018 
(21) 3-2015-00675 (28) 01 
(54) Ly nước (51) 07-01 

(22) 04.05.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Bá Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
546 

(11) 26019 
(21) 3-2015-00676 (28) 03 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 04.05.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty cổ phần đầu tư Thành Thành Công  (VN) 

62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Đỗ Đức Minh Khoa (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(11) 26020 
(21) 3-2015-00677 (28) 02 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 05.05.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty TNHH thương mại quốc tế F & N  (VN) 

Phòng 107 lầu 1, số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Nguyễn Việt Hải (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
550 

(11) 26021 
(21) 3-2015-00678 (28) 02 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 05.05.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty TNHH thương mại quốc tế F & N  (VN) 

Phòng 107 lầu 1, số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Nguyễn Việt Hải (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
551 

(11) 26022 
(21) 3-2015-00679 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 05.05.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty TNHH thương mại Hằng Hải  (VN) 

Cụm công nghiệp xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội 
(72) Bùi Quang Tiệp (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
552 

(11) 26023 
(21) 3-2015-00680 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 05.05.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty TNHH thương mại Hằng Hải  (VN) 

Cụm công nghiệp xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội 
(72) Bùi Quang Tiệp (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
553 

(11) 26024 
(21) 3-2015-00681 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 05.05.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty TNHH thương mại dược Minh Châu  (VN) 

Thôn 1, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng 
(72) Ngô Thị Dung (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S CO.,LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
554 

(11) 26025 
(21) 3-2015-00682 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 06.05.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty TNHH Golden Health USA  (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Huỳnh Minh Trung (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(11) 26026 
(21) 3-2015-00683 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 06.05.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty TNHH Golden Health USA  (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Huỳnh Minh Trung (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
556 

(11) 26027 
(21) 3-2015-00684 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 06.05.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty TNHH Golden Health USA  (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Huỳnh Minh Trung (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
557 

(11) 26028 
(21) 3-2015-00685 (28) 01 
(54) Khuôn tạo hình trái cây (51) 99-00 

(22) 06.05.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Phạm Thanh Bình  (VN) 

Số nhà 13, tổ 1, ấp 2, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 
(72) Phạm Thanh Bình  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
558 

(11) 26029 
(21) 3-2015-00687 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 07.05.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty TNHH Tân Thành Nhân  (VN) 

Số 38, ngách 33, ngõ Văn Chương 2, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Duy Thành (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                         1.1                                                      1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
559 

(11) 26030 
(21) 3-2015-00690 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 08.05.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Cơ sở chế biến thực phẩm, gia vị thực phẩm Hùng Thắng  (VN) 

Thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Viết Hùng (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
560 

(11) 26031 
(21) 3-2015-00692 (28) 01 
(54) Nắp dùng cho đồ đựng thực 

phẩm 

(51) 09-07 

(22) 08.05.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Chin Chu YEN  (TW) 

9F., No.30, Sande St., Sanchong Dist., New Taipei City 24153, Taiwan 
(72) Chin Chu YEN  (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                      1.1                                 1.2                                  1.3                         1.4 
 
 

    
 
 

                     1.5                        1.6                                   1.7                            1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
561 

(11) 26032 
(21) 3-2015-00699 (28) 01 
(54) Chai đựng nước mắm (51) 09-01 

(22) 11.05.2015 (43) 27.07.2015 
(71) ủy ban Nhân dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh  (VN) 

Khu 5, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 
(72) Trần Đức Anh (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                                           1.1                           1.2                   1.3            1.4 
 
 

  
 
 

                                                          1.5                               1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
562 

(11) 26033 
(21) 3-2015-00700 (28) 01 
(54) Chai đựng nước mắm (51) 09-01 

(22) 11.05.2015 (43) 27.07.2015 
(71) ủy ban Nhân dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh  (VN) 

Khu 5, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 
(72) Trần Đức Anh (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                                    1.1                           1.2                         1.3                  1.4 
 
 

  
 
 

                                                          1.5                              1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
563 

(11) 26034 
(21) 3-2015-00701 (28) 01 
(54) Chai đựng nước mắm (51) 09-01 

(22) 11.05.2015 (43) 27.07.2015 
(71) ủy ban Nhân dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh  (VN) 

Khu 5, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 
(72) Trần Đức Anh (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                             1.1                            1.2                          1.3                        1.4 
 
 

  
 
 

                                                          1.5                            1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
564 

(11) 26035 
(21) 3-2015-00707 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 12.05.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN) 

138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Lệ Nguyên  (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                                1.1                       1.2                 1.3                 1.4               1.5 
 
 

  
 
 

                                                              1.6                      1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
565 

(11) 26036 
(21) 3-2015-00709 (28) 01 
(54) Bao gói cà phê (51) 09-05 

(22) 13.05.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất trà và cà phê Nguyên 

Huy  (VN) 
2094 đường Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Bùi Huệ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                              1.1                                                                 1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
566 

(11) 26037 
(21) 3-2015-00719 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 14.05.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty TNHH thương mại dược phẩm úc Châu  (VN) 

74/18 Trương Quốc Dung, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Hứa Huệ Tuyết (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                 1.1                                                               1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
567 

(11) 26038 
(21) 3-2015-00720 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 14.05.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty TNHH thương mại dược phẩm úc Châu  (VN) 

74/18 Trương Quốc Dung, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Hứa Huệ Tuyết (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  

 
 
 
 
 

  
 

1.1 
 

  
 

1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
568 

(11) 26039 
(21) 3-2015-00722 (28) 01 
(54) Thanh nhôm định hình (51) 25-01 

(22) 14.05.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty TNHH Tâm Văn Nhân  (VN) 

Lô F4, khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 
(72) Nguyễn Văn Nhân (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

    
 
 

                                                           1.1                                       1.2 
 
 

  
 
 

                                             1.3                                                    1.4 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
569 

(11) 26040 
(21) 3-2015-00723 (28) 01 
(54) Khớp nối thanh (51) 08-08 

(22) 14.05.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty TNHH Tâm Văn Nhân  (VN) 

Lô F4, khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 
(72) Nguyễn Văn Nhân (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                 1.1                                      1.2                                     1.3 
 
 

  
 
 

                                                       1.4                                   1.5 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
570 

(11) 26041 
(21) 3-2015-00736 (28) 01 
(54) Bao bì (51) 09-05 

(22) 18.05.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty TNHH một thành viên lọc - hóa dầu Bình Sơn  (VN) 

208 đại lộ Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 
(72) Trần Ngọc Nguyên (VN), Nguyễn Thành Sâm  (VN), Bùi Xuân Lực (VN), Lê Thị Thùy 

Dương (VN), Nguyễn Hoàng Vũ (VN), Lưu Thị Như Ngọc  (VN) 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                              1.1                                                              1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
571 

(11) 26042 
(21) 3-2015-00739 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 18.05.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty cổ phẩn thực phẩm dinh dưỡng Sinh Thái  (VN) 

02 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Hứa Tất Đạt (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
572 

(11) 26043 
(21) 3-2015-00740 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 18.05.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty cổ phẩn thực phẩm dinh dưỡng Sinh Thái  (VN) 

02 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Hứa Tất Đạt (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
573 

(11) 26044 
(21) 3-2015-00741 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 18.05.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty cổ phẩn thực phẩm dinh dưỡng Sinh Thái  (VN) 

02 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Hứa Tất Đạt (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                                                  1.1                          1.2                   1.3    
 
                 

  
 
 

                                                             1.4                       1.5 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
574 

(11) 26045 
(21) 3-2015-00742 (28) 02 
(54) Bình (51) 09-01 

(22) 18.05.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Tân 

Quang Minh  (VN) 
Lô C21/I, đường số 2F, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Đặng Hiến  (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                           1.1                               1.2                            1.3                          1.4 
 
 

   
 
 

                                                              1.5                      1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
575 

     
 
 

                               2.1                          2.2                           2.3                         2.4  
 
 

  
 
 

                                                              2.5                       2.6



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
576 

(11) 26046 
(21) 3-2015-00748 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 19.05.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty cổ phần Việt HERBS  (VN) 

75 đường TL15 - khu phố 3B, phường Thành Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Trần Trọng Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

1.1 
 
 

 
 
 

1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
577 

(11) 26047 
(21) 3-2015-00750 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 19.05.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty cổ phần Việt HERBS  (VN) 

75 đường TL15 - khu phố 3B, phường Thành Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Trần Trọng Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

1.1 
 
 

 
 
 

1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
578 

(11) 26048 
(21) 3-2015-00751 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 19.05.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty cổ phần Việt HERBS  (VN) 

75 đường TL15 - khu phố 3B, phường Thành Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Trần Trọng Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

1.1 
 
 

 
 
 

1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
579 

(11) 26049 
(21) 3-2015-00755 (28) 01 
(54) Gạch xây dựng (51) 25-01 

(22) 20.05.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty cổ phần ACBEL Quốc Tế  (VN) 

Số 2, ngách 8/11/56 đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Minh Tùng  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

1.1 
 

    
 

                                 1.2                                          1.3                                 1.4 
  

 
 

1.5 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
580 

(11) 26050 
(21) 3-2015-00764 (28) 01 
(54) Túi đựng mỹ phẩm (51) 09-05 

(22) 20.05.2015 (43) 27.07.2015 
(71) STS NETWORKS CO., LTD.  (KR) 

(2F, Asung Bldg., Seocho-dong) 9-6, Seocho-daero 60-gil, Seocho-gu, Seoul 137-880 
Republic of Korea 

(72) Park, Sung Hyuk (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                               1.1                                 1.2                                   1.3                  1.4 
 
 

 
 
 

1.5 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
581 

(11) 26051 
(21) 3-2015-00800 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 26.05.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Doanh nghiệp tư nhân gốm Bồ Bát  (VN) 

Làng Bạch Liên, xã Yên Thành, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 
(72) Nguyễn Minh Đức  (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                   1.1                                         1.2                                   1.3 
 
 

  
 
 

                                               1.4                                               1.5 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
582 

(11) 26052 
(21) 3-2015-00803 (28) 01 
(54) Đồ chơi (51) 21-01 

(22) 26.05.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Doanh nghiệp tư nhân Tân Phúc Hồng  (VN) 

E3/101/1 ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Bích Thuỷ (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

     
 
 

                         1.1                                            1.2                                          1.3 
 
 

    
 
 

                 1.4           1.5                             1.6                                            1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
583 

(11) 26053 
(21) 3-2015-00804 (28) 01 
(54) Đồ chơi (51) 21-01 

(22) 26.05.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Doanh nghiệp tư nhân Tân Phúc Hồng  (VN) 

E3/101/1 ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Bích Thuỷ (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                            1.1                                             1.2                                        1.3 
 
 

   
 
 

                                    1.4                                       1.5                               1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
584 

(11) 26054 
(21) 3-2015-00812 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 27.05.2015 (43) 27.07.2015 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood  (VN) 

281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Thị Lệ (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                      1.1                          1.2                           1.3                       1.4                 1.5 
 
 

  
 
 

                                                          1.6                            1.7 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
585 

PPUPhÇn iv 
 

đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 
 

(210) 4-2014-04838 (220) 13.03.2014 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Năng Hào  (VN) 
273/18/3 Tân Hòa Đông, KP 14, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Van khóa bằng nhựa cứng, dùng trong xây dựng; ống nước bằng nhựa cứng 

kèm phụ kiện (Co, T, Nối, Pát nhựa...). 
 

 
(210) 

 
4-2014-12065 

 
(220) 

 
02.06.2014 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH TM&DV Sơn 

Tùng Anh  (VN) 
Thôn Hà Tràng, xã Thăng Long, huyện 
Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm dùng trong thể thao; mũ bảo hiểm dùng cho người 

đi xe đạp, xe máy.  
 
 
 

 
(210) 4-2014-12911 (220) 10.06.2014 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.23; 1.3.1; 5.3.16; A5.5.20 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngô Thiên 
Trang  (VN) 
14-16 Bình Giã, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Khẩu trang vải (trang phục).  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
586 

(210) 4-2014-16918 (220) 23.07.2014 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Long Thịnh   (VN) 
Số 7 ngách 147/67 phố Tân Mai, phường 
Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; bột giặt; nước lau nhà; nước hoa; dầu gội đầu; thuốc đánh răng. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giầy dép.  
 

Nhóm 29: Nước mắm; thịt đóng hộp; cá đóng hộp; rau củ quả đóng hộp; trái cây đóng 
hộp. 

 
Nhóm 30: Đồ uống từ chè; càphê; ca cao; nước sốt; nước chấm; gia vị; mì ăn liền; bún ăn 
liền; cháo ăn liền; phở ăn liền; bột ngũ cốc đóng hộp. 

 
Nhóm 32: Bia, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; nước khoáng (đồ uống); nước uống 
đóng chai; nước uống có ga.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn: rượu, rượu hoa quả.  
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(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 09: Bộ điều hợp, bộ sạc, pin có thể sạc lại, giá đựng máy in chuyên dụng và hộp 

đựng máy in chuyên dụng, máy in nhỏ gọn dùng với máy vi tính có thể mang đi được; 
máy đọc mã vạch và máy quét, máy quét quang học, thiết bị đầu cuối máy tính xách tay, 
bảng giao diện máy tính, thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân, máy quét nhận dạng tự động 
cầm tay, phần cứng mạng nội bộ không dây, và điện thoại; phần mềm điều hành và các bộ 
phận và phụ kiện cho tất cả các sản phẩm nêu trên và pin, bộ sạc pin, bộ nguồn điện và vỏ 
bọc cho tất cả các sản phẩm nêu trên; thiết bị đọc mã vạch, máy in mã vạch dùng với máy 
vi tính; máy in thẻ dùng với máy vi tính; hệ thống thông tin liên lạc hoạt động theo yêu 
cầu của máy chủ khách hàng bao gồm phần mềm máy chủ và phần mềm thiết bị máy 
khách cho phép người dùng và các thiết bị liên lạc với nhau qua mạng có dây hoặc không 
dây bằng việc nhấn nút khởi phát thời gian thực tế để nói chuyện bằng giọng nói qua giao 
thức Internet, gửi tin nhắn văn bản, gửi tin nhắn viết tay, gửi nhắn tin hình ảnh với khả 
năng chỉnh sửa tích hợp, gửi tin nhắn thoại, gửi tin nhắn bằng giọng nói phát sóng, và gửi 
thư điện tử; phần mềm và phần cứng quản lý mạng và máy tính để sử dụng cho các thiết 
bị thanh toán, các thiết bị nhận dạng an ninh và thiết bị kiểm soát; thiết bị nhận dạng tần 
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số vô tuyến cố định và di động và đầu đọc tần số vô tuyến cố định và di động; hệ thống 
thông tin liên lạc để cung cấp kết nối Internet không dây, cụ thể là, một bộ thu phát tốc độ 
cao, trạm cơ sở, ăng-ten, phần cứng và phần mềm đã được lắp để theo dõi và vận hành hệ 
thống; phần mềm và phần cứng quản lý mạng và máy tính để sử dụng cho quản lý và 
giám sát các thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân, máy tính lắp trên các phương tiện giao 
thông, và các thiết bị điện tử cá nhân; phần mềm và phần cứng quản lý mạng và máy tính 
sử dụng cho quản lý và giám sát các thiết bị điện thoại di động, thiết bị truyền thông 
truyền giọng nói qua giao thức Internet sử dụng để quản lý quan hệ khách hàng di động; 
phần mềm và phần cứng quản lý mạng và máy tính sử dụng để xác định vị trí và định 
hướng dựa trên hệ thống định vị toàn cầu (GPS); phần mềm và phần cứng quản lý mạng 
và máy tính sử dụng cho máy tính xách tay, đầu đọc tần số vô tuyến điện (RFIĐ), thiết bị 
ra lệnh/điều khiển bằng giọng nói và việc nhận dạng giọng nói sử dụng cho việc bán vé di 
động, xử lý thanh toán, thu thập và xác minh nhận dạng cá nhân, lập biểu và gửi đi, bảo 
trì thiết bị, cố định và sửa chữa sự ngắt tín hiệu; phần mềm và phần cứng quản lý mạng và 
máy tính sử dụng cho thiết bị thanh toán, thiết bị điều khiển và nhận dạng an ninh; phần 
mềm và phần cứng quản lý mạng và máy tính sử dụng cho việc truyền, nhận, xem, cập 
nhật và quản lý dữ liệu, quản lý hàng tồn kho và nguyên vật liệu, hàng lưu kho và thu hồi, 
giao hàng và nhận hạng, đặt hàng, tính và đếm chu kỳ lưu thông của hàng hóa, quản lý và 
theo dõi tài sản và thu thập dữ liệu chung; phần mềm và phần cứng quản lý mạng và máy 
tính sử dụng cho việc quản lý và giám sát các máy tính di động; phần mềm ứng dụng máy 
tính cho điện thoại di động; dây cáp máy tính; thiết bị máy tính, máy quét, máy in, các 
thiết bị nhận dạng ký tự quang học và thiết bị ngoại vi máy tính khác để xử lý các biểu 
mẫu kinh doanh; phần cứng máy tính và phần mềm liên lạc dùng cho việc truyền tệp tin 
điện tử, truy cập máy tính từ xa và truy cập mạng từ xa, tất cả trong các lĩnh vực thuộc 
mạng diện rộng và mạng nội bộ; phần cứng máy tính và phần mềm quản lý dữ liệu cho 
việc thu thập, chỉnh sửa, tổ chức, sửa đổi, đánh dấu sách, truyền tải, lưu trữ và chia sẻ 
hình ảnh, giọng nói, ghi âm, văn bản in và dữ liệu in tất cả thu được từ các mã vạch, thẻ 
nhận dạng tần số vô tuyến điện, và điện toán di động và các thiết bị thông tin liên lạc; 
phần cứng máy tính và máy tính xách tay cho các hệ thống điện toán di động kết nối hai 
đầu dùng cho các doanh nghiệp; phần cứng và phần mềm máy tính sử dụng trong việc 
thiết lập, duy trì và quản lý mạng máy tính trên diện rộng và mạng máy tính nội bộ và các 
kết nối máy tính, cụ thể là, kết nối mạng máy tính toàn cầu; hệ thống định vị thời gian 
thực của phần cứng máy tính và phần mềm máy tính để xác định vị trí địa lý của các loại 
đối tượng khác nhau như xe cộ, hàng tồn kho, các thùng hàng, thiết bị hoặc sản phẩm và 
nhân sự; phần cứng và phần mềm máy tính để xác định, định vị hoặc theo dõi tài sản, thiết 
bị hoặc con người; phần cứng và phần mềm máy tính dùng cho các hệ thống định vị thời 
gian thực; phần cứng máy tính, cụ thể là, máy tính di động và máy tính xách tay; hệ điều 
hành máy tính và máy thu và máy phát sóng vô tuyến di động; thiết bị ngoại vi máy tính 
dùng cho các thiết bị điện toán di động và các thiết bị thông tin di động; chương trình 
máy tính và hướng dẫn sử dụng chương trình máy tính tất cả được bán như một bộ để sử 
dụng cho các công cụ phát triển phần mềm, hệ thống quản lý bán hàng, hệ thống tài 
chính, hệ thống nông nghiệp, đào tạo bán hàng, hệ thống quảng cáo, quản lý quy trình, 
quản lý công việc, giám sát môi trường, ghi chép dữ liệu theo đơn đặt hàng, chẩn đoán, 
hoạt động của cơ sở dư liệu, phân tích bảng tính, xử lý văn bản, hệ thống thông tin liên 
lạc, hệ thống sửa chữa và bảo trì, hệ thống trình bày, hệ thống quản lý chất lượng; chương 
trình máy tính, cụ thể là, phần mềm cho thiết kế in ấn và tạo nhãn mã vạch, thẻ vé, thẻ, 
hoặc dây đeo cổ tay; chương trình máy tính để quản lý hoạt động máy in, bảo dưỡng hoặc 
bổ sung vật tư, linh kiện cho máy in; chương trình máy tính để điều hành máy in; phần 
mềm máy tính và chương trình máy tính được sử dụng để truyền tải, tái tạo và nhận âm 
thanh, hình ảnh, vi-đi-ô và dữ liệu qua mạng viễn thông hoặc hệ thống giữa các thiết bị 
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đầu cuối và để tăng cường và thuận tiện sử dụng và truy cập vào các mạng máy tính và 
mạng điện thoại; phần mềm máy tính và hướng dẫn sử dụng phần mềm máy tính được 
bán như một bộ dùng để quản lý và kiểm soát hoạt động sản xuất, hoạt động của trung 
tâm phân phối và hoạt động quản lý hàng tồn kho; phần mêm máy tính để truy cập và bảo 
vệ mạng máy tính không dây và có dây; phần mềm máy tính dùng cho việc phát triển, 
triển khai và quản lý ứng dụng cửa hệ thống máy tính; phần mềm máy tính có thể tải 
xuống được dùng cho máy in; phần mềm máy tính dùng cho việc vận hành máy in để in 
nhãn dán; phần mềm máy tính, cụ thể là, phần mềm để sử dụng trong kết nối với việc 
quản lý và thực hiện chuỗi cung ứng; phần mềm máy tính dùng để vận hành mạng nội bộ 
không dây và quản lý hoạt động vào ra trên máy tính xách tay; phần mềm máy tính dùng 
để bảo vệ dữ liệu/thông tin được lưu trữ trên và/hoặc truyền qua mạng không dây và có 
dây, máy chủ, các ứng dụng và máy tính để bàn chống lại cuộc tấn công, xâm nhập và 
lạm dụng; phần mềm máy tính dùng để ghi chép, quản lý, thu hồi và lưu trữ dữ liệu của 
khách hàng, thông tin liên lạc, sở thích và thông tin vê sự hài lòng của khách hàng; phần 
mềm máy tính dùng để quản lý và kiểm soát hoạt động sản xuất, hoạt động của trung tâm 
phân phối và hoạt động quản lý hàng tồn kho; phần mềm máy tính dùng để quản lý và 
giám sát các máy tính xách tay; phần mềm máy tính trong lĩnh vực quản lý thông tin và 
cơ sở dữ liệu; phần mềm máy tính được cung cấp như một tính năng của điện thoại di 
động để trình duyệt và truy cập các ứng dụng thường được sử dụng trên điện thoại; phần 
mềm máy tính dùng để tạo ra và thực hiện các biểu mẫu kinh doanh; phần mềm máy tính, 
cụ thể là, phần mềm giao thức truyền thông cho các thiết bị điện toán di động và các thiết 
bị thông tin di động; phần mềm máy tính cho phép và cung cấp kết nối liên lạc không dây 
hai chiều qua giọng nói, hình ảnh, ghi âm, văn bản in và qua dữ liệu và truyền giọng nói, 
hình ảnh, ghi âm, văn bản in và thông tin dữ liệu qua hệ thống không dây; phần mềm 
truyên thông máy tính cho phép các hoạt động viễn thông và điện thoại được thực hiện 
thông qua một mạng lưới; phần mềm truyền thông máy tính cho phép hiển thị và cập nhật 
dữ liệu nhận được từ một mạng lưới; phần mềm tiện ích máy tính dùng để thực hiện công 
việc bảo trì máy tính; thiết bị kết nối để kết nối máy in và máy tính; ổ đĩa; thiết bị kết nối 
bằng điện (thiết bị điện); thiết bị điều khiển và thiết bị xử lý dữ liệu bằng điện; hướng dẫn 
sử dụng dạng điện tử bán kèm với thiết bị; các đường kết nối nhanh để truyền dữ liệu 
(thiết bị truyền thông); thiết bị nhận dạng và thiết bị đọc tần số vô tuyến cố định và di 
động; máy quét cầm tay tự động xác định sự hiện diện của mã vạch và thẻ nhận dạng tần 
số vô tuyến điện; máy quét laser cầm tay và tích hợp; phần cứng và phần mềm quản lý 
mạng và máy tính dùng cho việc quản lý và giám sát các máy tính cá nhân xách tay to; 
đài thu thanh không dây diện rộng cho phép tích hợp thoại và dữ liệu; bộ tạo ảnh tuyến 
tính và theo vùng, và máy ảnh kỹ thuật số; thiết bị đọc thẻ từ và đọc thẻ thông minh; thiết 
bị bộ nhớ; máy tính và màn hình máy tính di động và cố định dùng cho các hệ thống điện 
toán di động nối hai đầu cho các doanh nghiệp; máy in di động hoặc cầm tay dùng để in 
các nhãn và các biểu mẫu kinh doanh; thiết bị điều biến; thiết bị cho phép công nghệ 
truyền thông gần, cụ thể là, máy in dùng với máy vi tính; máy nhắn tin; phần cứng và 
phần mềm quản lý mạng và máy tính tần số vô tuyến di động và cố định tất cả để sử dụng 
cho việc quản lý và giám sát thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân, máy tính lắp trên các 
phương tiện giao thông, và các thiết bị điện tử cá nhân; máy thu và máy phát tần số vô 
tuyến di động và cố định, máy tính xách tay và máy tính xách tay dùng để kết hợp máy 
quét thẻ nhận dạng tần số vô tuyến và mã vạch và phần mềm vận hành máy quét đó; máy 
tính xách tay với chức năng nhận dạng  việc quản lý và thực hiện chuỗi cung ứng; phần 
mềm máy tính dùng để vận hành mạng nội bộ không dây và quản lý hoạt động vào/ra trên 
máy tính xách tay; phần mềm máy tính dùng để bảo vệ dữ liệu/thông tin được lưu trữ trên 
và/hoặc truyền qua mạng không dây và có dây, máy chủ, các ứng dụng và máy tính đế 
bàn chống lại cuộc tấn công, xâm nhập và lạm dụng; phần mềm máy tính dùng để ghi 
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chép, quản lý, thu hồi và lưu trữ dữ liệu của khách hàng, thông tin liên lạc, sở thích và 
thông tin về sự hài lòng của khách hàng; phần mềm máy tính dùng để quản lý và kiếm 
soát hoạt động sản xuất, hoạt động của trung tâm phân phối và hoạt động quản lý hàng 
tồn kho; phần mềm máy tính dùng để quản lý và giám sát các máy tính xách tay; phần 
mềm máy tính trong lĩnh vực quản lý thông tin và cơ sở dữ liệu; phần mềm máy tính được 
cung cấp như một tính năng của điện thoại di động để trình duyệt và truy cập các ứng 
dụng thường được sử dụng trên điện thoại; phần mềm máy tính dùng để tạo ra và thực 
hiện các biểu mẫu kinh doanh; phần mềm máy tính, cụ thể là, phần mềm giao thức truyền 
thông cho các thiết bị điện toán di động và các thiết bị thông tin di động; phần mềm máy 
tính cho phép và cung cấp kết nối liên lạc không dây hai chiều qua giọng nói, hình ảnh, 
ghi âm, văn bản in và qua dữ liệu và truyền giọng nói, hình ảnh, ghi âm, văn bản in và 
thông tin dữ liệu qua hệ thống không dây; phần mềm truyên thông máy tính cho phép các 
hoạt động viễn thông và điện thoại được thực hiện thông qua một mạng lưới; phần mềm 
truyền thông máy tính cho phép hiển thị và cập nhật dữ liệu nhận được từ một mạng lưới; 
phần mềm tiện ích máy tính dùng để thực hiện công việc bảo trì máy tính; thiết bị kết nối 
để kết nối máy in và máy tính; ổ đĩa; thiết bị kết nối bằng điện; thiết bị điều khiển và thiết 
bị xử lý dữ liệu bằng điện; hướng dẫn sử dụng thiết bị điện tử bán kèm với thiết bị; các 
đường kết nối nhanh dÓ truyền dữ liệu; thiết bị nhận dạng và thiết bị đọc tần số vô tuyến 
cố định và di động; máy quét cầm tay tự động xác định sự hiện diện của mã vạch và thẻ 
nhận dạng tần số vô tuyến điện; máy quét laser cầm tay và tích hợp; phần cứng và phần 
mềm quản lý mạng và máy tính dùng cho việc quản lý và giám sát các máy tính cá nhân 
xách tay to; đài thu thanh không dây diện rộng cho phép tích hợp thoại và dữ liệu; bộ tạo 
ảnh tuyến tính và theo vùng, và máy ảnh kỹ thuật số; thiết bị đọc thẻ từ và đọc thẻ thông 
minh; thiết bị bộ nhớ; máy tính và màn hình máy tính di động và cố định dùng cho các hệ 
thống điện toán di động nối hai đầu cho các doanh nghiệp; máy in di động hoặc cầm tay 
dùng với máy tính dùng để in các nhãn và các biểu mẫu kinh doanh; thiết bị điều biến; 
thiết bị cho phép công nghệ truyền thông gần, cụ thể là, máy in dung với máy tính; máy 
nhắn tin, phần cứng và phần mềm quản lý mạng và máy tính tần số vô tuyến di động và 
cố định tất cả để sử dụng cho việc quản lý và giám sát thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân, 
máy tính lắp trên các phương tiện giao thông, và các thiết bị điện tử cá nhân; máy thu và 
máy phát tần số vô tuyến di động và cố định, máy tính xách tay và máy tính xách tay 
dùng để kết hợp máy quét thẻ nhận dạng tần số vô tuyến và mã vạch và phần mềm vận 
hành máy quét đó; máy tính xách tay với chức năng nhận dạng tự động và phần mềm vận 
hành chức năng đó; máy cảm biến áp suất và nhiệt độ; máy in, cụ thể là, máy in di động 
dùng với máy vi tính và máy in nhãn dùng với máy vi tính; máy in dùng với máy vi tính, 
thiết bị in ấn và các mô-đun máy in dùng để kiểm tra bộ thu tần số vô tuyến điện, đọc và 
viết các dữ liệu tần số vô tuyến điện và tạo ra các thẻ thông minh và nhận được mã hóa 
bằng cách áp dụng các bộ phận nhận dạng tần số vô tuyến điện; bộ phận máy in, cụ thể 
là, đầu in; máy in nhiệt dùng với máy vi tính; thiết bị radar và bộ dò radar; máy in nhận 
dạng tần số vô tuyến và mã hóa tần số vô tuyến dùng với máy vi tính; thiết bị nhận dạng 
tần số vô tuyến điện, thẻ và nhãn thông minh có tính năng nhúng vi mạch, mạch tích hợp, 
ăng-ten và bộ tiếp sóng để ghi, nhận, lưu trữ, mã hóa, cập nhật và truyền dữ liệu; thiết bị 
đọc và các thẻ dùng cho các hệ thống định vị thời gian thực; máy thu phát sóng vô tuyến 
và phần mềm điều hành máy đó; bảng giao diện máy tính, cáp máy tính, thiết bị kết nối 
điện, và thiết bị ngoại vi máy tính đó, tất cả được bán thành một bộ; phần mềm máy tính 
có chứa các giao thức liên lạc cho các thiết bị điện tử di động cầm tay; máy thu và máy 
truyền phát; các ứng dụng và phần mềm dùng cho điện thoại thông minh để phát triển các 
ứng dụng của điện thoại thông minh dùng cho việc in ấn các nhân, biên lai, thiệp, thẻ và 
các biểu mẫu kinh doanh; phần mềm máy tính dùng để đọc mã vạch, đầu đọc mã vạch, 
các thiết bị quét mã vạch để kiểm soát hàng tồn kho hữu hình; phần mềm dùng để thiết 
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kế, tạo cấu hình, vận hành và xử lý sự cố của hệ thống thông tin liên lạc; phần mềm dùng 
để thiết kế thiệp; phần mềm dùng đế thiết kế nhãn và tạo cấu hình máy in nhãn; phần 
mềm dùng để quản lý và vận hành máy in thẻ; phần mềm cho phép máy tính sử dụng cho 
mục đích chung thông thường có thể in và/hoặc đọc mã vạch; phần mềm dùng để thiết kế, 
tạo cấu hình, vận hành và xử lý sự cố của hệ thống hệ thống định vị thời gian thực; phần 
mềm dùng để lập trình và quản lý máy in mạng; máy fax; thẻ cho phép đo từ xa để truyền 
vị trí của đối tượng như xe cộ, hàng tồn kho, thùng chứa hàng, thiết bị, sản phẩm và nhân 
sự; rađiô hai chiều; hệ thống radar siêu băng rộng (UWB) gồm radar; hệ thống thông tin 
liên lạc siêu băng rộng bao gồm máy phát và máy thu UWB; máy phát tín hiệu siêu băng 
rộng; thiết bị xử lý giọng nói; máy đọc chính tả kỹ thuật số; máy trả lời điện thoại kỹ 
thuật số; cầu ghép nối của một loại mạng cục bộ (Ethernet) không dây; thiết bị phần cứng 
mạng, nội bộ không dây cụ thể là, cổng nối tiếp và cổng song song của máy tính, các 
điểm truy cập để kết nối người sử dụng mạng máy tính và thiết bị chuyển mạch mạng 
máy tính, thiết bị điều khiển điện tử mini và ăng-ten; máy in dây đeo cổ tay; phần mềm và 
phần cứng máy tính cho phép trao đổi thông tin theo thời gian thực với con người và tiếp 
cận thông tin từ con người, các thiết bị, máy móc và trang thiết bị thiết bị; phần mềm và 
phần cứng máy tính cho phép xem, phân tích, chọn lọc và quản lý dữ liệu từ con người, 
thiết bị, máy móc và trang thiết bị; phần mềm và phần cứng máy tính cho phép cập nhật, 
quản lý và tạo cấu hình máy móc, thiết bị và trang thiết bị từ xa; phần mềm và phần cứng 
máy tính được sử dụng để xây dựng quy trình làm việc lôgic từ dữ liệu; phần mềm và 
phần cứng máy tính sử dụng để truyền thông tin đến các thiết bị không dây và quản lý các 
thiết bị không dây, thẻ nhận dạng tần số vô tuyến điện (RFID). 

 
Nhóm 16: Nhãn in; nhãn in có mã vạch; biểu mẫu kinh doanh; nhãn và băng nhận dạng 
có thể được xử lý thông qua các máy in ví dụ như máy in la de và được các chuyên gia 
chăm sóc sức khỏe sử dụng; dây đeo cổ tay bằng giấy cán mọng sử dụng trong ngành, 
công nghiệp chăm sóc sức khỏe; nguyên vật liệu bằng giấy có thể in được, cụ thể là nhãn 
trắng hoặc nhãn in một phần, ruy băng dùng cho máy in; ấn phẩm in và ấn phẩm xuất bản 
dạng in, cụ thể là sách giới thiệu, hướng dẫn và sách hướng dẫn sử dụng, tài liệu đào tạo 
và tài liệu giới thiệu dạng văn bản về phần mềm máy tính, phần cứng máy tính, hệ thống 
định vị thời gian thực và máy in; đồ dùng cho máy in, cụ thể là nhãn trắng hoặc nhãn in 
một phần (không bằng vật liệu dệt) và ruy băng dùng cho máy in của máy vi tính; nhãn 
dính được làm bằng giấy hoặc màng mỏng bằng chất dẻo để nhận dạng bệnh nhân và 
chăm sóc bệnh nhân trong ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe; thẻ bằng chất dẻo, thẻ 
được ép dẻo, màng mỏng hình in bóc dán, thẻ, giấy giữ nhiệt; giấy biên nhận; nhãn dính. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực in bằng máy tính, phần mềm máy 
tính và các sản phẩm máy tính, máy in, thiết bị bảo mật dữ liệu, thiết bị kiểm soát truy 
cập, thẻ thành viên, thẻ quà tặng, thẻ tài chính và các biểu mẫu kinh doanh; dịch vụ tư vấn 
kinh doanh cho các nhà sản xuất hoặc người khai thác bến bãi vận chuyển hàng hóa liên 
quan đến năng suất, hiệu quả, kiểm soát hàng tồn kho, trình tự vận hành và việc mua bán 
các thiết bị; dịch vụ phát triển kinh doanh, cụ thể là, dịch vụ hỗ trợ trong việc thương mại 
hóa sản phẩm cho các công nghệ mới; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh và dịch vụ tư 
vấn kinh doanh; dịch vụ kinh doanh, cụ thể là dịch vụ cung cấp các biểu mẫu kinh doanh 
cho các đại lý, các nhà phân phối và trực tiếp tới khách hàng; dịch vụ quản lý cơ sở dữ 
liệu bằng máy tính; dịch vụ tư vấn liên quan đến việc cung cấp các biểu mẫu kinh doanh; 
dịch vụ cung cấp các biểu mẫu kinh doanh; dịch vụ quản lý thông tin, cụ thể là xử lý việc 
gửi hàng, chuẩn bị các chứng từ gửi hàng, hóa đơn, chứng từ vận đơn, quy cách đóng gói 
và cước phí thông qua các mạng máy tính, mạng nội bộ và mạng internet; dịch vụ tư vấn 
kinh doanh liên quan tới kiểm soát hàng tồn kho hữu hình; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực 
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tuyến chuyên về điện thoại di động, hệ thống thu thập dữ liệu mã vạch, phần mềm và 
phần cứng điện toán di động và máy tính, các tác phẩm nghe nhìn đã được ghi sẵn và các 
hàng hóa liên quan thông qua mạng Internet và các mạng máy tính và mạng truyền thông 
điện tử khác; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chuyên về điện thoại di động, hệ thống thu thập dữ 
liệu mã vạch, phần cứng và phần mềm điện toán di động và máy tính của mỗi sản phẩm 
nêu trên, các tác phẩm nghe nhìn đã được ghi sẵn và các hàng hóa liên quan và tài liệu 
giới thiệu các sản phẩm đó; thực hiện các chương trình trao giải thưởng khuyến khích 
hoạt động đại lý để thúc đẩy việc bán máy in, nhãn in và các nguyên liệu dùng cho máy 
in. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ tư vấn liên quan đến việc sửa chữa máy tính; dịch vụ lắp đặt, bảo 
dưỡng và sữa chữa các thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị liên lạc và các hệ thống thu thập 
dữ liệu mã vạch; dịch vụ sửa chữa máy in nhãn; dịch vụ tư vấn dưới dạng cố vấn và hỗ trợ 
lắp đặt, chỉnh sửa và bảo trì phần cứng máy tính cho phép trao đổi thông tin theo thời gian 
thực với con người và truy cập thông tin từ con người, thiết bị, máy móc trang thiết bị và 
các ứng dụng giúp tương tác với dữ liệu đó. 

 
Nhóm 38: Cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu điện tử và mạng, cho phép người sử 
dụng gửi, nhận và tiếp xúc với âm thanh, văn bản, hình ảnh kỹ thuật số, vi-đê ô, các ứng 
dụng trò chơi điện tử và phương tiện truyên thông xã hội qua mạng; cung cấp quyền truy 
cập cơ sở hạ tầng truyền thông qua mạng cho phép người sử dụng nhận được địa điểm 
định vị dựa vào các tọa độ; dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực truyền dữ liệu và hệ 
thống nhận dạng tần số vô tuyến điện (RFID); dịch vụ viễn thông không dây, cụ thể là 
dịch vụ tin nhắn dữ liệu không dây cho phép người sử dụng gửi và nhận những tin nhắn 
tức thời, thư điện tử và dữ liệu; dịch vụ điện thoại không dây và dịch vụ truyền dữ liệu và 
văn bản điện tử thông qua các mạng truyền thông và các mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ 
truy cập viễn thông, cụ thể là cung cấp quyền truy cập, từ chối quyền truy cập vào cơ sở 
dữ liệu điện tử và các mạng có ảnh hưởng đến mức công suất trên các thiết bị viễn thông 
không dây. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong lĩnh vực vật lý, hóa học, kỹ 
thuật, lập trình máy tính, công nghệ thông tin và viễn thông; dịch vụ lập trình máy tính và 
thiết kế cơ sở dữ liệu cho người khác; dịch vụ máy tính, cụ thể là thiết kế và cài đặt các 
mạng nội bộ không dây cho người khác, các hệ thống điện toán di động nối hai đầu và 
các hệ thống phần mềm và phần cứng máy tính dùng để chụp, di chuyển, và quản lý hình 
ảnh, giọng nói, ghi âm thanh, văn bản in và dữ liệu tất cả thu được từ các mã vạch, thẻ 
nhận dạng tần số vô tuyến điện, và các thiết bị  truyền thông và điện toán di động; dịch vụ 
máy tính, cụ thể là cung cấp địa chỉ trang mạng tương tác trên một mạng máy tính toàn 
cầu, có thể truy cập thông qua máy tính, thiết bị liên lạc mặt đất và các thiết bị liên lạc 
không dây; dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính cho người khác; dịch vụ phát triển phần 
mềm máy tính trong các giao dịch của điểm bán hàng di động; dịch vụ thiết kế giao diện 
phần mềm máy tính cho người khác; dịch vụ thiết kế và tư vấn liên quan đến máy tính 
trong việc xác định vị trí và định hướng dựa trên hệ thống định vị toàn cầu; dịch vụ thiết 
kế và tư vấn liên quan đến máy tính trong việc quản lý quan hệ khách hàng di động; dịch 
vụ thiết kế và tư vấn liên quan đến máy vi tính trong việc bán vé, cố định và sửa chữa sự 
ngắt tín hiệu di động; dịch vụ thiết kế và tư vấn liên quan đến máy tính sử dụng để truyền, 
nhận, xem, cập nhật và quản lý dữ liệu, hàng tồn kho và xử lý vật liệu, lưu kho và truy 
xuất, vận chuyển và tiếp nhận, đặt hàng, tính và đếm chu kỳ vòng quay của hàng hóa, 
theo dõi và quản lý tài sản, tiến trình thanh toán, xác minh và thu thập nhận dạng cá nhân, 
nhận dạng giọng nói, điều phối và lập kế hoạch, thu thập dữ liệu tổng quát và bảo trì thiết 
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bị; dịch vụ tư vấn cho người khác trong việc thiết kế, lựa chọn, thực hiện và sử dụng các 
hệ thống phần mềm và phần cứng máy tính liên quan đến hệ thống thu thập dữ liệu mã 
vạch, các thiết bị kết nối di động và điện toán di động; dịch vụ tư vấn cho người khác 
trong việc thiết kế, lựa chọn, thực hiện và sử dụng các hệ thống phần mềm máy vi tính và 
phần cứng máy vi tính; dịch vụ thiết kế và dịch vụ phát triển phần mềm và phần cứng máy 
tính theo yêu cầu; dịch vụ thiết kế và phát triển các hệ thống viễn thông kỹ thuật số cho 
các mạng công cộng và tư nhân; dịch vụ thiết kế phần mềm có thế tải về, để theo dõi 
chuyển động vật lý cho việc sử dụng với các cảm biến phát hiện chuyển động; dịch vụ cài 
đặt phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính về mã vạch liên quan đến các 
hệ thống thu thập dữ liệu mã vạch, các thiết bị kết nối di động và điện toán di động; dịch 
vụ phần mềm máy tính không tải về được, cụ thể là dịch vụ cho phép việc sử dụng tạm 
thời phần mềm không tải về được dùng cho hệ thống định vị thời gian thực; dịch vụ lập 
trình cho máy in; dịch vụ cung cấp thông tin kỹ thuật liên quan đến các tính năng và khả 
năng tương tác của phần mềm của bên cung cấp phần mềm thứ ba liên quan đến hệ thống 
thu thập dữ liệu mã vạch, các thiết bị thông tin di động và diện toán di động; dịch vụ cung 
cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được trong việc quản lý và điều hành 
sản xuất và vận chuyển các kho chứa hàng, trung tâm giao nhận hàng, ga xe lửa, các điểm 
vận tải liên hợp hoặc các sân bay; dịch vụ nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới cho 
người khác trong lĩnh vực viễn thông; dịch vụ hỗ trợ về sản phẩm  do các chuyên gia thực 
hiện, cụ thể là cung cấp các thông tin kỹ thuật và tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực máy tính 
và viễn thông; dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến các hệ thống thu thập dữ liệu mã 
vạch, các thiết bị thông tin di động và máy tính di động và phần mềm và phần cứng máy 
tính dùng cho mỗi thiết bị ở trên; dịch vụ tư  vấn kỹ thuật và thiết kế theo yêu cầu liên 
quan đến các hệ thống truyền, nhận và quản lý dữ liệu, và các hệ thống xử lý vật liệu; 
dịch vụ tích hợp, dịch vụ thiết kế, dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến các hệ thống nhận 
dạng tần số vô tuyến điện (RFID); dịch vụ thiết kế kỹ thuật và bố trí sơ đồ mạng lưới viễn 
thông; dịch vụ cập nhật phần mềm máy vi tính dùng cho các hệ thống thu thập dữ liệu mã 
vạch; dịch vụ cung cấp phần mềm máy tính (SAAS), cụ thể là phần mềm lưu trữ cho phép 
trao đổi thông tin theo thời gian thực với con người, các thiết bị, máy móc, trang thiết bị 
và các ứng dụng phần mềm giúp tương tác với dư liệu đó và tiếp cận thông tin từ con 
người, các thiết bị, máy móc, trang thiết bị và các ứng dụng phần mềm giúp tương tác với 
dữ liệu đó; dịch vụ phát triển phần mềm máy tính và dịch vụ tư vấn về máy tính cho các 
doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn để quản lý từ xa và/hoặc lưu trữ các ứng 
dụng trên máy tính cho người khác; dịch vụ tư vấn thiết kế, lựa chọn, thực hiện, chỉnh sửa 
và bảo trì và sử dụng các hệ thống phần mềm máy vi tính; dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên 
quan đến việc cài đặt phần mềm máy vi tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là xử lý sự cố 
liên quan đến việc chẩn đoán các vấn đề của phần mềm và phần cứng máy tính; dịch vụ 
chuẩn đoán máy tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là xử lý sự cố liên quan đến việc 
chẩn đoán các vấn đề của phần mềm và phần cứng máy tính; dịch vụ tư vấn trong việc 
tham mưu và hỗ trợ việc thực hiện, cài đặt, định dạng, chỉnh sửa và bảo trì phần mềm máy 
tính cho phép trao đổi thông tin theo thời gian thực với con người và tiếp cận thông tin từ 
con người, các thiết bị, máy móc, trang thiết bị và các ứng dụng giúp tương tác với dữ liệu 
đó cũng như tư vấn và hỗ trợ trong việc thực hiện và định dạng phần cứng máy tính cho 
phép trao đổi thông tin theo thời gian thực với con người và tiếp cận thông tin từ con 
người, các thiết bị, máy móc, trang thiết bị và các ứng dụng giúp tương tác với dữ liệu đó; 
dịch vụ cung cấp địa chỉ trang mạng có phần mềm không tải về được cho phép người sử 
dụng và các ứng dụng phần mềm tương tác với con người, thiết bị, máy móc, trang thiết bị 
và quản lý con người, thiết bị, máy móc, trang thiết bị và để cung cấp tin nhắn, quản lý và 
dịch vụ lưu trữ bộ nhớ; dịch vụ tư vấn liên quan đến hệ thống máy tính, kết nối mạng máy 
tính, và thiết kế và phát triển các ứng dụng phần mềm máy tính; dịch vụ phần mềm máy 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
593 

tính, cụ thể là, phát triển, bảo trì, sửa chữa và cài đặt phần mềm máy tính, xử lý sự cố liên 
quan đến phần mềm máy tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trong việc chẩn đoán các vấn đề 
liên quan đến phần mềm máy tính; dịch vụ nâng cấp và cập nhật phần mềm máy tính; 
dịch vụ tác chủ, thiết kế và tùy biến phần mềm trung gian và phần mềm máy tính; dịch vụ 
cung cấp thông tin trong lĩnh vực phần mềm trung gian máy vi tính và phần mềm máy vi 
tính; dịch vụ tư vấn về phần mềm máy tính trong lĩnh vực phần mềm trung gian máy tính 
và phần mềm máy tính; dịch vụ hỗ trợ liên quan đến hệ thống máy tính, phần cứng và 
máy tính kết nối mạng máy tính, cụ thể là, chẩn đoán và xử lý vấn đề; dịch vụ máy vi 
tính, cụ thể là cung cấp việc quản lý các thiết bị từ xa thông qua mạng máy tính cho người 
khác. 
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đựng máy in chuyên dụng, máy in nhỏ gọn dùng với máy vi tính có thể mang đi được; 
máy đọc mã vạch và máy quét, máy quét quang học, thiết bị đầu cuối máy tính xách tay, 
bảng giao diện máy tính, thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân, máy quét nhận dạng tự động 
cầm tay, phần cứng mạng nội bộ không dây, và điện thoại; phần mềm điều hành và các bộ 
phận và phụ kiện cho tất cả các sản phẩm nêu trên và pin, bộ sạc pin, bộ nguồn điện và vỏ 
bọc cho tất cả các sản phẩm nêu trên; thiết bị đọc mã vạch, máy in mã vạch dùng với máy 
vi tính; máy in thẻ dùng với máy vi tính; hệ thống thông tin liên lạc hoạt động theo yêu 
cầu của máy chủ khách hàng bao gồm phần mềm máy chủ và phần mềm thiết bị máy 
khách cho phép người dùng và các thiết bị liên lạc với nhau qua mạng có dây hoặc không 
dây bằng việc nhấn nút khởi phát thời gian thực tế để nói chuyện bằng giọng nói qua giao 
thức Internet, gửi tin nhắn văn bản, gửi tin nhắn viết tay, gửi nhắn tin hình ảnh với khả 
năng chỉnh sửa tích hợp, gửi tin nhắn thoại, gửi tin nhắn bằng giọng nói phát sóng, và gửi 
thư điện tử; phần mềm và phần cứng quản lý mạng và máy tính để sử dụng cho các thiết 
bị thanh toán, các thiết bị nhận dạng an ninh và thiết bị kiểm soát; thiết bị nhận dạng tần 
số vô tuyến cố định và di động và đầu đọc tần số vô tuyến cố định và di động; hệ thống 
thông tin liên lạc để cung cấp kết nối Internet không dây, cụ thể là, một bộ thu phát tốc độ 
cao, trạm cơ sở, ăng-ten, phần cứng và phần mềm đã được lắp để theo dõi và vận hành hệ 
thống; phần mềm và phần cứng quản lý mạng và máy tính để sử dụng cho quản lý và 
giám sát các thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân, máy tính lắp trên các phương tiện giao 
thông, và các thiết bị điện tử cá nhân; phần mềm và phần cứng quản lý mạng và máy tính 
sử dụng cho quản lý và giám sát các thiết bị điện thoại di động, thiết bị truyền thông 
truyền giọng nói qua giao thức Internet sử dụng để quản lý quan hệ khách hàng di động; 
phần mềm và phần cứng quản lý mạng và máy tính sử dụng để xác định vị trí và định 
hướng dựa trên hệ thống định vị toàn cầu (GPS); phần mềm và phần cứng quản lý mạng 
và máy tính sử dụng cho máy tính xách tay, đầu đọc tần số vô tuyến điện (RFIĐ), thiết bị 
ra lệnh/điều khiển bằng giọng nói và việc nhận dạng giọng nói sử dụng cho việc bán vé di 
động, xử lý thanh toán, thu thập và xác minh nhận dạng cá nhân, lập biểu và gửi đi, bảo 
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trì thiết bị, cố định và sửa chữa sự ngắt tín hiệu; phần mềm và phần cứng quản lý mạng và 
máy tính sử dụng cho thiết bị thanh toán, thiết bị điều khiển và nhận dạng an ninh; phần 
mềm và phần cứng quản lý mạng và máy tính sử dụng cho việc truyền, nhận, xem, cập 
nhật và quản lý dữ liệu, quản lý hàng tồn kho và nguyên vật liệu, hàng lưu kho và thu hồi, 
giao hàng và nhận hạng, đặt hàng, tính và đếm chu kỳ lưu thông của hàng hóa, quản lý và 
theo dõi tài sản và thu thập dữ liệu chung; phần mềm và phần cứng quản lý mạng và máy 
tính sử dụng cho việc quản lý và giám sát các máy tính di động; phần mềm ứng dụng máy 
tính cho điện thoại di động; dây cáp máy tính; thiết bị máy tính, máy quét, máy in, các 
thiết bị nhận dạng ký tự quang học và thiết bị ngoại vi máy tính khác để xử lý các biểu 
mẫu kinh doanh; phần cứng máy tính và phần mềm liên lạc dùng cho việc truyền tệp tin 
điện tử, truy cập máy tính từ xa và truy cập mạng từ xa, tất cả trong các lĩnh vực thuộc 
mạng diện rộng và mạng nội bộ; phần cứng máy tính và phần mềm quản lý dữ liệu cho 
việc thu thập, chỉnh sửa, tổ chức, sửa đổi, đánh dấu sách, truyền tải, lưu trữ và chia sẻ 
hình ảnh, giọng nói, ghi âm, văn bản in và dữ liệu in tất cả thu được từ các mã vạch, thẻ 
nhận dạng tần số vô tuyến điện, và điện toán di động và các thiết bị thông tin liên lạc; 
phần cứng máy tính và máy tính xách tay cho các hệ thống điện toán di động kết nối hai 
đầu dùng cho các doanh nghiệp; phần cứng và phần mềm máy tính sử dụng trong việc 
thiết lập, duy trì và quản lý mạng máy tính trên diện rộng và mạng máy tính nội bộ và các 
kết nối máy tính, cụ thể là, kết nối mạng máy tính toàn cầu; hệ thống định vị thời gian 
thực của phần cứng máy tính và phần mềm máy tính để xác định vị trí địa lý của các loại 
đối tượng khác nhau như xe cộ, hàng tồn kho, các thùng hàng, thiết bị hoặc sản phẩm và 
nhân sự; phần cứng và phần mềm máy tính để xác định, định vị hoặc theo dõi tài sản, thiết 
bị hoặc con người; phần cứng và phần mềm máy tính dùng cho các hệ thống định vị thời 
gian thực; phần cứng máy tính, cụ thể là, máy tính di động và máy tính xách tay; hệ điều 
hành máy tính và máy thu và máy phát sóng vô tuyến di động; thiết bị ngoại vi máy tính 
dùng cho các thiết bị điện toán di động và các thiết bị thông tin di động; chương trình 
máy tính và hướng dẫn sử dụng chương trình máy tính tất cả được bán như một bộ để sử 
dụng cho các công cụ phát triển phần mềm, hệ thống quản lý bán hàng, hệ thống tài 
chính, hệ thống nông nghiệp, đào tạo bán hàng, hệ thống quảng cáo, quản lý quy trình, 
quản lý công việc, giám sát môi trường, ghi chép dữ liệu theo đơn đặt hàng, chẩn đoán, 
hoạt động của cơ sở dư liệu, phân tích bảng tính, xử lý văn bản, hệ thống thông tin liên 
lạc, hệ thống sửa chữa và bảo trì, hệ thống trình bày, hệ thống quản lý chất lượng; chương 
trình máy tính, cụ thể là, phần mềm cho thiết kế in ấn và tạo nhãn mã vạch, thẻ vé, thẻ, 
hoặc dây đeo cổ tay; chương trình máy tính để quản lý hoạt động máy in, bảo dưỡng hoặc 
bổ sung vật tư, linh kiện cho máy in; chương trình máy tính để điều hành máy in; phần 
mềm máy tính và chương trình máy tính được sử dụng để truyền tải, tái tạo và nhận âm 
thanh, hình ảnh, vi-đi-ô và dữ liệu qua mạng viễn thông hoặc hệ thống giữa các thiết bị 
đầu cuối và để tăng cường và thuận tiện sử dụng và truy cập vào các mạng máy tính và 
mạng điện thoại; phần mềm máy tính và hướng dẫn sử dụng phần mềm máy tính được 
bán như một bộ dùng để quản lý và kiểm soát hoạt động sản xuất, hoạt động của trung 
tâm phân phối và hoạt động quản lý hàng tồn kho; phần mềm máy tính để truy cập và bảo 
vệ mạng máy tính không dây và có dây; phần mềm máy tính dùng cho việc phát triển, 
triển khai và quản lý ứng dụng cửa hệ thống máy tính; phần mềm máy tính có thể tải 
xuống được dùng cho máy in; phần mềm máy tính dùng cho việc vận hành máy in để in 
nhãn dán; phần mềm máy tính, cụ thể là, phần mềm để sử dụng trong kêt nối với việc 
quản lý và thực hiện chuỗi cung ứng; phần mềm máy tính dùng để vận hành mạng nội bộ 
không dây và quản lý hoạt động vào ra trên máy tính xách tay; phần mềm máy tính dùng 
để bảo vệ dữ liệu/thông tin được lưu trữ trên và/hoặc truyền qua mạng không dây và có 
dây, máy chủ, các ứng dụng và máy tính để bàn chống lại cuộc tấn công, xâm nhập và 
lạm dụng; phần mềm máy tính dùng để ghi chép, quản lý, thu hồi và lưu trữ dữ liệu của 
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khách hàng, thông tin liên lạc, sở thích và thông tin về sự hài lòng của khách hàng; phần 
mềm máy tính dùng để quản lý và kiểm soát hoạt động sản xuất, hoạt động của trung tâm 
phân phối và hoạt động quản lý hàng tồn kho; phần mềm máy tính dùng để quản lý và 
giám sát các máy tính xách tay; phần mềm máy tính trong lĩnh vực quản lý thông tin và 
cơ sở dữ liệu; phần mềm máy tính được cung cấp như một tính năng của điện thoại di 
động để trình duyệt và truy cập các ứng dụng thường được sử dụng trên điện thoại; phần 
mềm máy tính dùng để tạo ra và thực hiện các biểu mẫu kinh doanh; phần mềm máy tính, 
cụ thể là, phần mềm giao thức truyền thông cho các thiết bị điện toán di động và các thiết 
bị thông tin di động; phần mềm máy tính cho phép và cung cấp kết nối liên lạc không dây 
hai chiều qua giọng nói, hình ảnh, ghi âm, văn bản in và qua dữ liệu và truyền giọng nói, 
hình ảnh, ghi âm, văn bản in và thông tin dữ liệu qua hệ thống không dây; phần mềm 
truyền thông máy tính cho phép các hoạt động viễn thông và điện thoại được thực hiện 
thông qua một mạng lưới; phần mềm truyền thông máy tính cho phép hiển thị và cập nhật 
dữ liệu nhận được từ một mạng lưới; phần mềm tiện ích máy tính dùng để thực hiện công 
việc bảo trì máy tính; thiết bị kết nối để kết nối máy in và máy tính; ổ đĩa; thiết bị kết nối 
bằng điện (thiết bị điện); thiết bị điều khiển và thiết bị xử lý dữ liệu bằng điện; hướng dẫn 
sử dụng dạng điện tử bán kèm với thiết bị; các đường kết nối nhanh để truyền dữ liệu 
(thiết bị truyền thông); thiết bị nhận dạng và thiết bị đọc tần số vô tuyến cố định và di 
động; máy quét cầm tay tự động xác định sự hiện diện của mã vạch và thẻ nhận dạng tần 
số vô tuyến điện; máy quét laser cầm tay và tích hợp; phần cứng và phần mềm quản lý 
mạng và máy tính dùng cho việc quản lý và giám sát các máy tính cá nhân xách tay to; 
đài thu thanh không dây diện rộng cho phép tích hợp thoại và dữ liệu; bộ tạo ảnh tuyến 
tính và theo vùng, và máy ảnh kỹ thuật số; thiết bị đọc thẻ từ và đọc thẻ thông minh; thiết 
bị bộ nhớ; máy tính và màn hình máy tính di động và cố định dùng cho các hệ thống điện 
toán di động nối hai đầu cho các doanh nghiệp; máy in di động hoặc cầm tay dùng để in 
các nhãn và các biểu mẫu kinh doanh; thiết bị điều biến; thiết bị cho phép công nghệ 
truyền thông gần, cụ thể là, máy in dùng với máy vi tính; máy nhắn tin; phần cứng và 
phần mềm quản lý mạng và máy tính tần số vô tuyến di động và cố định tất cả để sử dụng 
cho việc quản lý và giám sát thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân, máy tính lắp trên các 
phương tiện giao thông, và các thiết bị điện tử cá nhân; máy thu và máy phát tần số vô 
tuyến di động và cố định, máy tính xách tay và máy tính xách tay dùng để kết hợp máy 
quét thẻ nhận dạng tần số vô tuyến và mã vạch và phần mềm vận hành máy quét đó; máy 
tính xách tay với chức năng nhận dạng  việc quản lý và thực hiện chuỗi cung ứng; phần 
mềm máy tính dùng để vận hành mạng nội bộ không dây và quản lý hoạt động vào/ra trên 
máy tính xách tay; phần mềm máy tính dùng để bảo vệ dữ liệu/thông tin được lưu trữ trên 
và/hoặc truyền qua mạng không dây và có dây, máy chủ, các ứng dụng và máy tính đế 
bàn chống lại cuộc tấn công, xâm nhập và lạm dụng; phần mềm máy tính dùng để ghi 
chép, quản lý, thu hồi và lưu trữ dữ liệu của khách hàng, thông tin liên lạc, sở thích và 
thông tin về sự hài lòng của khách hàng; phần mềm máy tính dùng để quản lý và kiểm 
soát hoạt động sản xuất, hoạt động của trung tâm phân phối và hoạt động quản lý hàng 
tồn kho; phần mềm máy tính dùng để quản lý và giám sát các máy tính xách tay; phần 
mềm máy tính trong lĩnh vực quản lý thông tin và cơ sở dữ liệu; phần mềm máy tính được 
cung cấp như một tính năng của điện thoại di động để trình duyệt và truy cập các ứng 
dụng thường được sử dụng trên điện thoại; phần mềm máy tính dùng để tạo ra và thực 
hiện các biếu mẫu kinh doanh; phần mềm máy tính, cụ thể là, phần mềm giao thức truyền 
thông cho các thiết bị điện toán di động và các thiết bị thông tin di động; phần mềm máy 
tính cho phép và cung cấp kết nối liên lạc không dây hai chiều qua giọng nói, hình ảnh, 
ghi âm, văn bản in và qua dữ liệu và truyền giọng nói, hình ảnh, ghi âm, văn bản in và 
thông tin dữ liệu qua hệ thống không dây; phần mềm truyên thông máy tính cho phép các 
hoạt động viễn thông và điện thoại được thực hiện thông qua một mạng lưới; phần mềm 
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truyền thông máy tính cho phép hiển thị và cập nhật dữ liệu nhận được từ một mạng lưới; 
phần mềm tiện ích máy tính dùng để thực hiện công việc bảo trì máy tính; thiết bị kết nối 
để kết nối máy in và máy tính; ổ đĩa; thiết bị kết nối bằng điện; thiết bị điều khiển và thiết 
bị xử lý dữ liệu bằng điện; hướng dẫn sử dụng thiết bị điện tử bán kèm với thiết bị; các 
đường kết nối nhanh để truyền dữ liệu; thiết bị nhận dạng và thiết bị đọc tần số vô tuyến 
cố định và di động; máy quét cầm tay tự động xác định sự hiện diện của mã vạch và thẻ 
nhận dạng tần số vô tuyến điện; máy quét laser cầm tay và tích hợp; phần cứng và phần 
mềm quản lý mạng và máy tính dùng cho việc quản lý và giám sát các máy tính cá nhân 
xách tay to; đài thu thanh không dây diện rộng cho phép tích hợp thoại và dữ liệu; bộ tạo 
ảnh tuyến tính và theo vùng, và máy ảnh kỹ thuật số; thiết bị đọc thẻ từ và đọc thẻ thông 
minh; thiết bị bộ nhớ; máy tính và màn hình máy tính di động và cố định dùng cho các hệ 
thống điện toán di động nối hai đầu cho các doanh nghiệp; máy in di động hoặc cầm tay 
dùng với máy tính dùng để in các nhãn và các biểu mẫu kinh doanh; thiết bị điều biến; 
thiết bị cho phép công nghệ truyền thông gần, cụ thể là, máy in dùng với máy tính; máy 
nhắn tin, phần cứng và phần mềm quản lý mạng và máy tính tần số vô tuyến di động và 
cố định tất cả để sử dụng cho việc quản lý và giám sát thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân, 
máy tính lắp trên các phương tiện giao thông, và các thiết bị điện tử cá nhân; máy thu và 
máy phát tần số vô tuyến di động và cố định, máy tính xách tay và máy tính xách tay 
dùng để kết hợp máy quét thẻ nhận dạng tần số vô tuyến và mã vạch và phần mềm vận 
hành máy quét đó; máy tính xách tay với chức năng nhận dạng tự động và phần mềm vận 
hành chức năng đó; máy cảm biến áp suất và nhiệt độ; máy in, cụ thể là, máy in di động 
dùng với máy vi tính và máy in nhãn dùng với máy vi tính; máy in dùng với máy vi tính, 
thiết bị in ấn và các mô- đun máy in dùng để kiểm tra bộ thu tần số vô tuyến điện, đọc và 
viết các dữ liệu tần số vô tuyến điện và tạo ra các thẻ thông minh và nhân được mã hóa 
bằng cách áp dụng các bộ phận nhận dạng tần số vô tuyến điện; bộ phận máy in, cụ thế 
là, đầu in; máy in nhiệt dùng với máy vi tính; thiết bị radar và bộ dò radar; máy in nhận 
dạng tần số vô tuyến và mã hóa tần số vô tuyến dùng với máy vi tính; thiết bị nhận dạng 
tần số vô tuyến điện, thẻ và nhãn thông minh có tính năng nhúng vi mạch, mạch tích hợp, 
ăng-ten và bộ tiếp sóng để ghi, nhận, lưu trữ, mã hóa, cập nhật và truyền dữ liệu; thiết bị 
đọc và các thẻ dùng cho các hệ thống định vị thời gian thực; máy thu phát sóng vô tuyến 
và phần mềm điều hành máy đó; bảng giao diện máy tính, cáp máy tính, thiết bị kết nối 
điện, và thiết bị ngoại vi máy tính đó, tất cả được bán thành một bộ; phần mềm máy tính 
có chứa các giao thức liên lạc cho các thiết bị điện tử di động cầm tay; máy thu và máy 
truyền phát; các ứng dụng và phần mềm dùng cho điện thoại thông minh để phát triển các 
ứng dụng của điện thoại thông minh dùng cho việc in ấn các nhân, biên lai, thiệp, thẻ và 
các biểu mẫu kinh doanh; phần mềm máy tính dùng để đọc mã vạch, đầu đọc mã vạch, 
các thiết bị quét mã vạch để kiểm soát hàng tồn kho hữu hình; phần mềm dùng để thiết 
kế, tạo cấu hình, vận hành và xử lý sự cố của hệ thống thông tin liên lạc; phần mềm dùng 
để thiết kế thiệp; phần mềm dùng đế thiêt kế nhãn và tạo cấu hình máy in nhãn; phần 
mềm dùng để quản lý và vận hành máy in thẻ; phần mềm cho phép máy tính sử dụng cho 
mục đích chung thông thường có thể in và/hoặc đọc mã vạch; phần mềm dùng để thiết kế, 
tạo cấu hình, vận hành và xử lý sự cố của hệ thống hệ thống định vị thời gian thực; phần 
mềm dùng để lập trình và quản lý máy in mạng; máy fax; thẻ cho phép đo từ xa để truyền 
vị trí của đối tượng như xe cộ, hàng tồn kho, thùng chứa hàng, thiết bị, sản phẩm và nhân 
sự; rađiô hai chiều; hệ thống radar siêu băng rộng (UWB) gồm radar; hệ thống thông tin 
liên lạc siêu băng rộng bao gồm máy phát và máy thu UWB; máy phát tín hiệu siêu băng 
rộng; thiết bị xử lý giọng nói; máy đọc chính tả kỹ thuật số; máy trả lời điện thoại kỹ 
thuật số; cầu ghép nối của một loại mạng cục bộ (Ethernet) không dây; thiết bị phần cứng 
mạng, nội bộ không dây cụ thể là, cổng nối tiếp và cổng song song của máy tính, các 
điểm truy cập để kết nối người sử dụng mạng máy tính và thiết bị chuyển mạch mạng 
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máy tính, thiết bị điều khiển điện tử mini và ăng-ten; máy in dây đeo cổ tay; phần mềm và 
phần cứng máy tính cho phép trao đổi thông tin theo thời gian thực với con người và tiếp 
cận thông tin từ con người, các thiết bị, máy móc và trang thiết bị thiết bị; phần mềm và 
phần cứng máy tính cho phép xem, phân tích, chọn lọc và quản lý dữ liệu từ con người, 
thiết bị, máy móc và trang thiết bị; phần mềm và phần cứng máy tính cho phép cập nhật, 
quản lý và tạo cấu hình máy móc, thiết bị và trang thiết bị từ xa; phần mềm và phần cứng 
máy tính được sử dụng để xây dựng quy trình làm việc lôgic từ dữ liệu; phần mềm và 
phần cứng máy tính sử dụng để truyền thông tin đến các thiết bị không dây và quản lý các 
thiết bị không dây, thẻ nhận dạng tần số vô tuyến điện (RFID). 

 
Nhóm 16: Nhãn in; nhãn in có mã vạch; biểu mẫu kinh doanh; nhãn và băng nhận dạng 
có thể được xử lý thông qua các máy in ví dụ như máy in la de và được các chuyên gia 
chăm sóc sức khỏe sử dụng; dây đeo cổ tay bằng giấy cán mọng sử dụng trong ngành, 
công nghiệp chăm sóc sức khỏe; nguyên vật liệu bằng giấy có thể in được, cụ thể là nhãn 
trắng hoặc nhãn in một phần, ruy băng dùng cho máy in; ấn phẩm in và ấn phẩm xuất bản 
dạng in, cụ thể là sách giới thiệu, hướng dẫn và sách hướng dẫn sử dụng, tài liệu đào tạo 
và tài liệu giới thiệu dạng văn bản về phần mềm máy tính, phần cứng máy tính, hệ thống 
định vị thời gian thực và máy in; đồ dùng cho máy in, cụ thể là nhãn trắng hoặc nhãn in 
một phần (không bằng vật liệu dệt) và ruy băng dùng cho máy in của máy vi tính; nhãn 
dính được làm bằng giấy hoặc màng mỏng bằng chất dẻo để nhận dạng bệnh nhân và 
chăm sóc bệnh nhân trong ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe; thẻ bằng chất dẻo, thẻ 
được ép dẻo, màng mỏng hình in bóc dán, thẻ, giấy giữ nhiệt; giấy biên nhận; nhãn dính. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực in bằng máy tính, phần mềm máy 
tính và các sản phẩm máy tính, máy in, thiết bị bảo mật dữ liệu, thiết bị kiểm soát truy 
cập, thẻ thành viên, thẻ quà tặng, thẻ tài chính và các biểu mẫu kinh doanh; dịch vụ tư vấn 
kinh doanh cho các nhà sản xuất hoặc người khai thác bến bãi vận chuyển hàng hóa liên 
quan đến năng suất, hiệu quả, kiểm soát hàng tồn kho, trình tự vận hành và việc mua bán 
các thiết bị; dịch vụ phát triển kinh doanh, cụ thể là, dịch vụ hỗ trợ trong việc thương mại 
hóa sản phẩm cho các công nghệ mới; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh và dịch vụ tư 
vấn kinh doanh; dịch vụ kinh doanh, cụ thể là dịch vụ cung cấp các biểu mẫu kinh doanh 
cho các đại lý, các nhà phân phối và trực tiếp tới khách hàng; dịch vụ quản lý cơ sở dữ 
liệu bằng máy tính; dịch vụ tư vấn liên quan đến việc cung cấp các biếu mẫu kinh doanh; 
dịch vụ cung cấp các biểu mẫu kinh doanh; dịch vụ quản lý thông tin, cụ thể là xử lý việc 
gửi hàng, chuẩn bị các chứng từ gửi hàng, hóa đơn, chứng từ vận đơn, quy cách đóng gói 
và cước phí thông qua các mạng máy tính, mạng nội bộ và mạng internet; dịch vụ tư vấn 
kinh doanh liên quan tới kiểm soát hàng tồn kho hữu hình; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực 
tuyến chuyên về điện thoại di động, hệ thống thu thập dữ liệu mã vạch, phần mềm và 
phần cứng điện toán di động và máy tính, các tác phẩm nghe nhìn đã được ghi sẵn và các 
hàng hóa liên quan thông qua mạng Internet và các mạng máy tính và mạng truyền thông 
điện tử khác; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chuyên về điện thoại di động, hệ thống thu thập dữ 
liệu mã vạch, phần cứng và phần mềm điện toán di động và máy tính của mỗi sản phẩm 
nêu trên, các tác phẩm nghe nhìn đã được ghi sẵn và các hàng hóa liên quan và tài liệu 
giới thiệu các sản phẩm đó; thực hiện các chương trình trao giải thưởng khuyến khích 
hoạt động đại lý để thúc đẩy việc bán máy in, nhãn in và các nguyên liệu dùng cho máy 
in. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ tư vấn liên quan đến việc sửa chữa máy tính; dịch vụ lắp đặt, bảo 
dưỡng và sữa chữa các thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị liên lạc và các hệ thống thu thập 
dữ liệu mã vạch; dịch vụ sửa chữa máy in nhãn; dịch vụ tư vấn dưới dạng cố vấn và hỗ trợ 
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lắp đặt, chỉnh sửa và bảo trì phần cứng máy tính cho phép trao đổi thông tin theo thời gian 
thực với con người và truy cập thông tin từ con người, thiết bị, máy móc trang thiết bị và 
các ứng dụng giúp tương tác với dữ liệu đó. 

 
Nhóm 38: Cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu điện tử và mạng, cho phép người sử 
dụng gửi, nhận và tiếp xúc với âm thanh, văn bản, hình ảnh kỹ thuật số, vi-đê-ô, các ứng 
dụng trò chơi điện tử và phương tiện truyên thông xã hội qua mạng; cung cấp quyền truy 
cập cơ sở hạ tầng truyền thông qua mạng cho phép người sử dụng nhận được địa điểm 
định vị dựa vào các tọa độ; dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực truyền dữ liệu và hệ 
thống nhận dạng tần số vô tuyến điện (RFID); dịch vụ viễn thông không dây, cụ thể là 
dịch vụ tin nhắn dữ liệu không dây cho phép người sử dụng gửi và nhận những tin nhắn 
tức thời, thư điện tử và dữ liệu; dịch vụ điện thoại không dây và dịch vụ truyền dữ liệu và 
văn bản điện tử thông qua các mạng truyền thông và các mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ 
truy cập viễn thông, cụ thể là cung cấp quyền truy cập, từ chối quyền truy cập vào cơ sở 
dữ liệu điện tử và các mạng có ảnh hưởng đến mức công suất trên các thiết bị viễn thông 
không dây. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong lĩnh vực vật lý, hóa học, kỹ 
thuật, lập trình máy tính, công nghệ thông tin và viễn thông; dịch vụ lập trình máy tính và 
thiết kế cơ sở dữ liệu cho người khác; dịch vụ máy tính, cụ thể là thiết kế và cài đặt các 
mạng nội bộ không dây cho người khác, các hệ thống điện toán di động nối hai đầu và 
các hệ thống phần mềm và phần cứng máy tính dùng để chụp, di chuyển, và quản lý hình 
ảnh, giọng nói, ghi âm thanh, văn bản in và dữ liệu tất cả thu được từ các mã vạch, thẻ 
nhận dạng tần số vô tuyến điện, và các thiết bị  truyền thông và điện toán di động; dịch vụ 
máy tính, cụ thể là cung cấp địa chỉ trang mạng tương tác trên một mạng máy tính toàn 
cầu, có thể truy cập thông qua máy tính, thiết bị liên lạc mặt đất và các thiết bị liên lạc 
không dây; dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính cho người khác; dịch vụ phát triển phần 
mềm máy tính trong các giao dịch của điểm bán hàng di động; dịch vụ thiết kế giao diện 
phần mềm máy tính cho người khác; dịch vụ thiết kế và tư vấn liên quan đến máy tính 
trong việc xác định vị trí và định hướng dựa trên hệ thống định vị toàn cầu; dịch vụ thiết 
kế và tư vấn liên quan đến máy tính trong việc quản lý quan hệ khách hàng di động; dịch 
vụ thiết kế và tư vấn liên quan đến máy vi tính trong việc bán vé, cố định và sửa chữa sự 
ngắt tín hiệu di động; dịch vụ thiết kế và tư vấn liên quan đến máy tính sử dụng để truyền, 
nhận, xem, cập nhật và quản lý dữ liệu, hàng tồn kho và xử lý vật liệu, lưu kho và truy 
xuất, vận chuyển và tiếp nhận, đặt hàng, tính và đếm chu kỳ vòng quay của hàng hóa, 
theo dõi và quản lý tài sản, tiến trình thanh toán, xác minh và thu thập nhận dạng cá nhân, 
nhận dạng giọng nói, điều phối và lập kế hoạch, thu thập dữ liệu tổng quát và bảo trì thiết 
bị; dịch vụ tư vấn cho người khác trong việc thiết kế, lựa chọn, thực hiện và sử dụng các 
hệ thống phần mềm và phần cứng máy tính liên quan đến hệ thống thu thập dữ liệu mã 
vạch, các thiết bị kết nối di động và điện toán di động; dịch vụ tư vấn cho người khác 
trong việc thiết kế, lựa chọn, thực hiện và sử dụng các hệ thống phần mềm máy vi tính và 
phần cứng máy vi tính; dịch vụ thiết kế và dịch vụ phát triển phần mềm và phần cứng máy 
tính theo yêu cầu; dịch vụ thiết kế và phát triển các hệ thống viễn thông kỹ thuật số cho 
các mạng công cộng và tư nhân; dịch vụ thiết kế phần mềm có thế tải về, để theo dõi 
chuyển động vật lý cho việc sử dụng với các cảm biến phát hiện chuyển động; dịch vụ cài 
đặt phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính về mã vạch liên quan đến các 
hệ thống thu thập dữ liệu mã vạch, các thiết bị kết nối dị động và điện toán di động; dịch 
vụ phần mềm máy tính không tải về được, cụ thể là dịch vụ cho phép việc sử dụng tạm 
thời phần mềm không tải về được dùng cho hệ thống định vị thời gian thực; dịch vụ lập 
trình cho máy in; dịch vụ cung cấp thông tin kỹ thuật liên quan đến các tính năng và khả 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
599 

năng tương tác của phần mềm của bên cung cấp phần mềm thứ ba liên quan đến hệ thống 
thu thập dữ liệu mã vạch, các thiết bị thông tin di động và điện toán di động; dịch vụ cung 
cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được trong việc quản lý và điều hành 
sản xuất và vận chuyển các kho chứa hàng, trung tâm giao nhận hàng, ga xe lửa, các điểm 
vận tải liên hợp hoặc các sân bay; dịch vụ nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới cho 
người khác trong lĩnh vực viễn thông; dịch vụ hỗ trợ về sản phẩm  do các chuyên gia thực 
hiện, cụ thể là cung cấp các thông tin kỹ thuật và tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực máy tính 
và viễn thông; dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến các hệ thống thu thập dữ liệu mã 
vạch, các thiết bị thông tin di động và máy tính di động và phần mềm và phần cứng máy 
tính dùng cho mỗi thiết bị ở trên; dịch vụ tư  vấn kỹ thuật và thiết kế theo yêu cầu liên 
quan đến các hệ thống truyền, nhận và quản lý dữ liệu, và các hệ thống xử lý vật liệu; 
dịch vụ tích hợp, dịch vụ thiết kế, dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến các hệ thống nhận 
dạng tần số vô tuyến điện (RFID); dịch vụ thiết kế kỹ thuật và bố trí sơ đồ mạng lưới viễn 
thông; dịch vụ cập nhật phần mềm máy vi tính dùng cho các hệ thống thu thập dữ liệu mã 
vạch; dịch vụ cung cấp phần mềm máy tính (SAAS), cụ thể là phần mềm lưu trữ cho phép 
trao đổi thông tin theo thời gian thực với con người, các thiết bị, máy móc, trang thiết bị 
và các ứng dụng phần mềm giúp tương tác với dư liệu đó và tiếp cận thông tin từ con 
người, các thiết bị, máy móc, trang thiết bị và các ứng dụng phần mềm giúp tương tác với 
dữ liệu đó; dịch vụ phát triển phần mềm máy tính và dịch vụ tư vấn về máy tính cho các 
doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn để quản lý từ xa và/hoặc lưu trữ các ứng 
dụng trên máy tính cho người khác; dịch vụ tư vấn thiết kế, lựa chọn, thực hiện, chỉnh sửa 
và bảo trì và sử dụng các hệ thống phần mềm máy vi tính; dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên 
quan đến việc cài đặt phần mềm máy vi tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là xử lý sự cố 
liên quan đến việc chẩn đoán các vấn đề của phần mềm và phần cứng máy tính; dịch vụ 
chuẩn đoán máy tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là xử lý sự cố liên quan đến việc 
chẩn đoán các vấn đề của phần mềm và phần cứng máy tính; dịch vụ tư vấn trong việc 
tham mưu và hỗ trợ việc thực hiện, cài đặt, định dạng, chỉnh sửa và bảo trì phần mềm máy 
tính cho phép trao đổi thông tin theo thời gian thực với con người và tiếp cận thông tin từ 
con người, các thiết bị, máy móc, trang thiết bị và các ứng dụng giúp tương tác với dữ liệu 
đó cũng như tư vấn và hỗ trợ trong việc thực hiện và định dạng phần cứng máy tính cho 
phép trao đổi thông tin theo thời gian thực với con người và tiếp cận thông tin từ con 
người, các thiết bị, máy móc, trang thiết bị và các ứng dụng giúp tương tác với dữ liệu đó; 
dịch vụ cung cấp địa chỉ trang mạng có phần mềm không tải về được cho phép người sử 
dụng và các ứng dụng phần mềm tương tác với con người, thiết bị, máy móc, trang thiết bị 
và quản lý con người, thiết bị, máy móc, trang thiết bị và để cung cấp tin nhắn, quản lý và 
dịch vụ lưu trữ bộ nhớ; dịch vụ tư vấn liên quan đến hệ thống máy tính, kết nối mạng máy 
tính, và thiết kế và phát triển các ứng dụng phần mềm máy tính; dịch vụ phần mềm máy 
tính, cụ thể là, phát triển, bảo trì, sửa chữa và cài đặt phần mềm máy tính, xử lý sự cố liên 
quan đến phần mềm máy tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trong việc chẩn đoán các vấn đề 
liên quan đến phần mềm máy tính; dịch vụ nâng cấp và cập nhật phần mềm máy tính; 
dịch vụ tác chủ, thiết kế và tùy biến phần mềm trung gian và phần mềm máy tính; dịch vụ 
cung cấp thông tin trong lĩnh vực phần mềm trung gian máy vi tính và phần mềm máy vi 
tính; dịch vụ tư vấn về phần mềm máy tính trong lĩnh vực phần mềm trung gian máy tính 
và phần mềm máy tính; dịch vụ hỗ trợ liên quan đến hệ thống máy tính, phần cứng và 
máy tính kết nối mạng máy tính, cụ thể là, chẩn đoán và xử lý vấn đề; dịch vụ máy vi 
tính, cụ thể là cung cấp việc quản lý các thiết bị từ xa thông qua mạng máy tính cho người 
khác. 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ điện và điện tử; thiết bị và dụng dụng cụ điện và điện tử tất 

cả dùng để nhận, truyền, lưu trữ, chuyển tiếp, nhập vào hoặc xuất dữ liệu: hệ thống 
chuyển đổi văn phòng trung tâm kỹ thuật số, điện thoại và bộ trao đổi dữ liệu, tổng đài 
nội bộ (PBX), điện thoại, bộ đổi kiểu chuyển đổi không đồng bộ, hệ thống chuyển mạch 
gói, hệ thống truyền dẫn cáp quang, hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số, bộ ghép kênh, hệ 
thống cáp ngầm dưới biển, hệ thống truyền hình cáp (CATV), hệ thống hội thảo từ xa, hệ 
thống thông tin di động, hệ thống truyền thông vi ba, hệ thống liên lạc vệ tinh (thiết bị 
liên lạc hỗ trợ mặt đất và vệ tinh định vị), thiết bị truyền thông laze, thiết bị phát thanh và 
truyền hình, thiết bị phòng thu và viđêô, máy móc và thiết bị truyền thanh; máy phát và 
máy thu quang học; bộ điều khiển độ ồn tự động; máy nén giới hạn thoại; máy đo âm 
lượng; bộ điều khiển từ xa và giao diện âm thanh máy tính; bộ truyền âm thanh mạng; bộ 
thu âm thanh mạng; hộp chuyển đổi và giao diện âm thanh mạng; máy chủ viđêô; hệ 
thống điều khiển chương trình tự động gồm máy chủ viđêô và bộ chuyển đổi; bộ phận 
mạch điện tử và cơ cấu điện từ để kiểm soát tần số có chọn lọc trong quang phổ điện từ, 
cụ thể là mạch dao động kiểm soát tinh thể, bộ chuyển đổi và bộ chuyển mạch điện cơ, bộ 
chuyển mạch ống dẫn sóng và đồng trục và bộ chuyển mạch định tuyến tín hiệu điện viễn 
thông; máy quay phim, chụp ảnh; bộ thiết bị cảm biến kỹ thuật số; thiết bị truyền phát 
mặt đất kỹ thuật số; bộ thu hình ảnh và âm thanh kỹ thuật số, hộp giải mã (truyền hình 
giao thức Internet) (IPTV), bộ thu kỹ thuật số để tiếp nhận truyền hình cáp, bộ thu kỹ 
thuật số để nhận truyền hình mặt đất sử dụng định dạng tiêu chuẩn ủy ban hệ thống 
truyền hình nâng cao (ATSC), bộ thu kỹ thuật số để nhận truyền hình mặt đất sử dụng 
định dạng truyền phát sóng truyền hình mặt đất kỹ thuật số (DVB-T), bộ thu kỹ thuật số 
để nhận truyền hình mặt đất sử dụng định dạng dịch vụ tích hợp kỹ thuật số phát sóng/ hệ 
thống truyền hình kỹ thuật số Braxin (ISDB-T/ SBTV) và bộ thu kỹ thuật số qua vệ tinh; 
thiết bị phát sóng vô tuyến; thiết bị điện tử trên không và máy bay, thiết bị điều khiển và 
hướng dẫn tên lửa, thiết bị ra- đa và định vị bằng rađiô, hệ thống phòng thủ điện tử, thiết 
bị vô tuyến di động và xách tay, máy nhắn tin, điện thoại, điện thoại thông minh, điện 
thoại tế bào, điện thoại di động, thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ thuật số (PDA), máy fax, thiết 
bị fax, hệ thống điện thoại bấm phím, bộ điện thoại không dây, máy tính, phần cứng máy 
tính, máy tính điện tử, hệ thống máy vi tính lớn, máy tính kinh doanh cỡ nhỏ, máy tính cá 
nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, máy tính ghi chép, máy tính điều hướng trên xe 
« tô, siêu máy tính, trạm làm việc (trong mạng máy tính), trạm làm việc (trong mạng máy 
tính) cho máy tính, phần mềm máy tính; phần mềm ứng dụng máy tính; phần mềm máy 
tính sử dụng trong đồ họa máy tính, hệ viđêô tương tác và thực tế ảo; phần mềm giao diện 
cho người sử dụng đồ họa; phần mềm máy tính trong lĩnh vực tiêu thụ năng lượng sử 
dụng trong việc theo dõi, giám sát, kiểm soát và quản lý tiêu thụ năng lượng; phần mềm 
máy tính sử dụng trong việc kiểm soát, quản lý và giám sát hệ thống lưu trữ năng lượng; 
phần cứng và phần mềm máy tính được sử dụng để điều khiển thiết bị liên lạc và thông tin 
kiểm soát bằng giọng nói; phần mềm máy tính sử dụng trong việc kiểm soát, quản lý và 
giám sát mạng và hệ thống máy tính; phần mềm máy tính sử dụng trong trao đổi, phân 
phối, truyền, chia sẻ, nhận, tải xuống, hiển thị, chuyển, tải lên, chỉnh sửa, thu thập, quản 
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lý, gửi, thiết lập và lưu trữ dữ liệu, thông tin, ứng dụng phần mềm và thông tin vị trí và địa 
lý; phần mềm máy tính sử dụng trong việc truyền, truy cập, thiết lập và quản lý tin nhắn 
văn bản, tin nhắn khẩn và văn bản; phần mềm có thể tải xuống được dưới dạng ứng dụng 
di động cho mạng xã hội; phần mềm máy tính cho mạng phần mềm được xác định (SDN), 
cụ thể là để thực hiện một giao thức mạng máy tính tạo điều kiện cho sự kiểm soát của 
chuyển mạch mạng, bộ định tuyến, tường lửa và các điểm truy cập không dây; phần mềm 
máy tính cho mạng phần mềm được xác định (SDN), cụ thể là tạo điều kiện cho việc tiếp 
cận với các dịch vụ mạng máy tính thông qua các giao diện lập trình bên ngoài; phần 
mềm máy tính để sắp xếp các cuộc họp không qua giấy tờ; phần mềm máy tính cho phép 
nhiều người sử dụng xem, chỉnh sửa, thảo luận và thao tác tài liệu thông qua mạng lưới 
thông tin máy tính nội bộ và toàn cầu; phần mềm máy tính sử dụng trong việc kiểm soát 
quá trình hoạt động và thực hiện hệ thống máy tính, chương trình và mạng máy tính; phần 
mềm máy tính, cụ thể là một bộ hệ thống máy tính, cụ thể là bộ xử lý máy tính được tối 
ưu hóa và tích hợp trước, máy chủ lưu trữ, thiết bị mạng và thiết bị ngoại vi máy tính; 
phần mềm máy tính để quản lý dữ liệu đối với hàng hóa máy tính; phần mềm máy tính sử 
dụng trong việc kết nối các hệ thống và các mạng máy tính khác nhau; phần mềm để 
kiểm soát máy và người máy; phần mềm hệ điều hành máy tính; phần mềm máy tính để 
kết nối các máy tính với nhau và cho phép tính toán qua mạng có thể truy cập trên toàn 
cầu; phần mềm máy tính sử dụng trong việc triển khai các chương trình máy tính, ứng 
dụng máy tính và kiến trúc phần mềm máy tính; phần mềm máy tính để quản lý phần 
cứng, phần mềm và quy trình tồn tại trong môi trường công nghệ thông tin; phần cứng 
máy tính và phần mềm máy tính sử dụng trong quản lý cơ sở dữ liệu, để sử dụng trong xử 
lý giao dịch, và để sử dụng trong các hoạt động và thực hiện các ứng dụng và quản lý hệ 
thống, cụ thể là một nhóm các hệ thống máy tính, cụ thể là bộ xử lý máy tính được tối ưu 
hóa và tích hợp trước, máy chủ lưu trữ, phần cứng mạng máy tính và thiết bị ngoại vi máy 
tính; phần cứng máy tính và phần mềm máy tính cho sự ảo hóa; phần mềm máy tính để 
quản lý dữ liệu; phần cứng máy tính và phần mềm máy tính, cụ thể là hệ thống cơ sở hạ 
tầng máy tính, các hệ thống nền kiến trúc máy tính và hệ thống kinh doanh mạng máy 
tính và phần mềm cung cấp sự giám định, tích hợp và điều chỉnh gắn liền cho một khối 
lượng công việc cụ thể và cung cấp các trải nghiệm cho người sử dụng được đơn giản hóa; 
phần mềm ứng dụng máy tính để thiết lập và xem các ảnh chụp và hình ảnh kỹ thuật số 
cho máy tính, máy tính xách tay, điện thoại di động, điện thoại tế bào, điện thoại thông 
minh và thiết bị cầm tay di động; phần mềm máy tính để nhận dạng và phân tích hình 
ảnh; phần mềm máy tính để cung cấp thông tin chi tiết về một phạm vi rộng các đối tượng 
xuất hiện trong ảnh chụp bằng thiết bị di động; phần mềm máy tính để nhận, chuyển, mã 
hóa, giải mã, giải mật mã, mật mã hóa, truyền phát, dồn kênh, phân kênh và thao tác dữ 
liệu và dữ liệu và dữ liệu viđêô ở định dạng kỹ thuật số để truyền hình và cung cấp 
chương trình viđêô với các thiết bị viđêô thích hợp cho phân phối chương trình truyền 
hình để xem trên ti vi; phần mềm máy tính cho hệ thống sinh trắc học để nhận dạng và 
xác thực người; phần mềm máy tính và thiết bị phân tích sử dụng trong việc do các mối 
quan hệ của nano sinh học giao diện; phần mềm máy tính và thiết bị phân tích sử dụng 
trong mô hình của tương tác silic-peptít dựa trên sự tính toán quỹ đạo phân tử đoạn được 
sửa chữa bốn phần (FM04); phần mềm máy tính cho tiến trình công việc và không gian 
làm việc được chia sẻ cho mục đích quản lý vòng đời sản phẩm (PLM), để hợp tác, cấu 
hình và quản lý thay đổi, quản lý yêu cầu và lập kế hoạch sản xuất; phần mềm và phần 
cứng máy tính được sử dụng để xử lý các giao dịch tiền điện tử; phần mềm máy tính để 
quản lý tiền điện tử, truy cập thông tin tài khoản ngân hàng và các giao dịch của ngân 
hàng, cụ thể là phần mềm máy tính để sử dụng với chíp mạch tích hợp, thẻ chíp và thiết bị 
đọc thẻ chíp, cụ thể là đầu đọc thẻ thông minh, đầu đọc nhận dạng sử dụng tần số rađiô và 
đầu độc quang sinh trắc học; phần mềm máy tính sử dụng trong nhận dạng giọng nói; 
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thiết bị ngoại vi máy tính và thiết bị đầu cuối máy tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, bàn 
phím, bàn phím máy tính, chuột máy tính, tấm kê chuột máy tính, thiết bị xử lý văn bản, 
máy in, máy in đầu ra máy tính, máy chủ, máy tính chủ, hệ điều hành máy tính bao gồm 
nhiều máy chủ, bo mạch chủ và bộ nhớ, thẻ nhớ, ổ đĩa cứng, thẻ giao diện hệ thống máy 
tính nhỏ (SCSI), bộ nhớ đĩa, hộp đựng bộ nhớ đĩa, ổ đĩa cứng (HDD), ổ đĩa CD-ROM, ổ 
đĩa com pắc ghi được (CD-Recordable), ổ đĩa com pắc chép lại được (CD-Rewritable), ổ 
đĩa DVD-ROM, ổ đĩa DVD có thể chép lại, màn hình, màn hình máy tính, máy chiếu, 
máy chiếu đa phương tiện, màn hiển thị, màn hiển thị máy tính, tấm màn hiển thị máy 
tính, tấm màn hiển thị tinh thể màu, màn hiển thị gắn trên đầu viđêô, phần cứng mạng 
máy tính, thiết bị chuyển mạch mạng máy tính, máy chủ truy cập mạng máy tính, modem 
(bộ điều giải), bộ định tuyến, bộ định tuyến mạng máy tính, đầu đọc đĩa quang, bộ cấp 
điện và quạt làm mát hệ thống, hệ thống máy tính sử dụng để thiết kế và sản xuất sản 
phẩm và hệ thống máy tính phân tích thiết kế kỹ thuật (CAD/CAM and CAE systems), hệ 
thống nhận dạng vân tay tự động, thiết bị sinh trắc học để cung cấp nhận dạng và/hoặc 
xác thực của người; bộ cảm biến quang học để nhận dạng và xác thực người; máy quét 
tĩnh mạch ngón tay và/hoặc dấu vân tay; máy thu ảnh tĩnh mạch ngón tay và/hoặc dấu vân 
tay; hệ thống xác thực tĩnh mạch ngón tay và/hoặc dấu vân tay; máy móc, thiết bị và dụng 
cụ khoa học, cụ thể là bộ tổng hợp dãy peptít và protein (chất đạm), thiết bị quản lý mẫu 
tự động và phần cứng máy tính thu thập dữ liệu sử dụng với phần mềm máy tính điều 
hành, tất cả để sử dụng trong lĩnh vực nghiên cứu và phân tích y tế, sinh học và hóa học; 
thiết bị y tế điện tử, hệ thống điều khiển từ xa và đo từ xa, hệ thống điều khiển mạng liên 
lạc, hệ thống tự động hóa xây dựng, thiết bị giáo dục điện tử, hệ thống tự động hóa bưu 
chính, người máy công nghiệp, thiết bị điều khiển số được máy tính hóa, thiết bị ứng 
dụng sóng siêu âm dưới nước, thiết bị sản xuất chất bán dẫn và thiết bị hút chân không, hệ 
thống thử nghiệm và đo đạc, bộ nhớ, bộ nhớ máy tính, máy vi tính, mảng cổng, pin mẫu, 
chất bán dẫn, mạch tích hợp (ICs), chíp mạch tích hợp, mô- đun mạch tích hợp, gói mạch 
tích hợp, mạch tích hợp lai (HICs), thẻ mạch tích hợp (IC cards), nhãn mạch tích hợp (IC 
tags), giao diện điện định tuyến (interposers), vi mạch tích hợp chuyên dụng (ASICs), tích 
hợp quy mô lớn (LSI), mạch tích hợp quy mô lớn, mô-đun bộ nhớ, bộ nhớ chỉ đọc 
(ROMs), bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAMs), bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tĩnh (SRAMs), 
bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAMs), bộ nhớ chỉ đọc có thể lập trình (PROMs), bộ 
nhớ chỉ đọc lập trình có thể xóa được (EPROMs), bộ nhớ chỉ đọc lập trình có thể xóa 
được dùng điện (EEPROMs), bộ nhớ chỉ đọc lập trình trường (FPROMs), bộ xử lý trung 
tâm (CPUs), thiết bị tích điện kép (CCDs), bóng bán dẫn, bóng bán dẫn hiệu ứng trường 
gali asenua, điốt (ống hai cực), điốt phát quang (LEDs), ống hiển thị, bảng chỉ báo huỳnh 
quang, bảng điện phát quang, màn hình tinh thể lỏng (LCD), màn hình điốt phát quang, 
bảng mạch in (PWBs), bộ điều chỉnh điện tử, thiết bị ứng dụng tia la-đe, tụ điện, thiết bị 
ngưng tụ, rơ le, bộ lặp, bộ khuếch đại, máy phát, dây cáp, vòng bít kín, ống điện tử, laze 
khí, điện trở, biến trở, bộ kết nối điện, thiết bị và dụng cụ điện; bộ phận điện làm bằng 
hợp kim titan-niken và gốm áp điện; nam châm vĩnh cửu; nam châm điện; bộ phận tương 
thích điện từ (EMC), cụ thể là cuộn cảm, cuộn dây, gờ chíp, điện trở biến đổi (theo điện 
áp) và vật liệu lá chắn điện từ; lõi ferit; bộ ức chế tiếng ồn điện từ tần số cao; bộ cảm 
biến, cụ thể là bộ cảm biến dòng điện một chiều từ tính, bộ cảm biến nhiệt độ, bộ cảm 
biến hồng ngoại hỏa điện, bộ cảm biến hồng ngoại, bộ cảm biến dòng điện một chiều và 
bộ cảm biến từ; công tắc điện, cụ thể là cầu dao lưỡi gà nhạy nhiệt độ; thiết bị phân tích 
hình ảnh kỹ thuật số; mô đun thu phát; bộ mã hóa; bộ giải mã cụ thể là bộ giải mã viđêô, 
bộ giải mã thông dụng, bộ giải mã âm thanh và bộ giải mã giọng nói; bộ đổi điện; máy 
thu truyền hình, máy thu vệ tinh phát sóng trực tiếp, máy thu thanh và truyền hình mở 
rộng, đầu máy viđêô, máy đọc đĩa compăc, bộ khuếch đại âm thanh mở rộng/ bộ giải mã 
âm thanh mở rộng, bộ chơi trò chơi viđêô, thiết bị nhà bếp; pin; đèn phóng điện phát 
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sáng, công tắc phát sáng, tắc te cho đèn huỳnh quang và đèn phóng điện phát sáng; các bộ 
phận và phụ kiện cho tất cả các sản phẩm nêu trên; thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, 
trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, 
cấp cứu và giảng dạy; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ 
liệu từ tính, đĩa ghi; đĩa viđêô kỹ thuật số và đĩa quang, đĩa quang và đĩa viđêô kỹ thuật số 
âm thanh, hình ảnh, hình ảnh viđêô đã ghi; máy bán hàng tự động và cơ cấu dùng cho các 
thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ; máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu 
và máy điện toán; thiết bị dập lửa; máy rađiô; máy nghe nhạc MP3; tai nghe; băng viđêô; 
bảng giao diện máy tính; thiết bị giao diện và thiết bị ngoại vi cho máy vi tính; thiết bị 
giao diện mạng máy tính; bảng đen điện tử; máy quét mã vạch; máy tính tiền tự động; 
thiết bị điện tử cho hệ thống tại điểm bán hàng (POS), cụ thể là thiết bị đầu cuối tại điểm 
bán hàng, máy đọc mã vạch, đầu đọc quang, màn hình hiển thị quảng cáo, bàn phím, máy 
in, máy quét, máy phát rađiô, máy thu rađiô, phần cứng máy tính và phần mềm điều hành 
máy tính; nền (sàn) điều hành và điện toán di động bao gồm máy thu phát ®÷ liệu, mạng 
không dây và cổng để thu thập và quản lý dữ liệu; thiết bị đầu cuối dữ liệu di động 
(MDT); thiết bị liên lạc không dây có tính năng truyền hình ảnh, dữ liệu và giọng nói bao 
gồm nhắn tin hình ảnh, văn bản và giọng nói, chụp lưu hình ảnh và viđêô và cũng có chức 
năng mua nhạc, trò chơi, viđêô và phần mềm ứng dụng qua sóng vô tuyến để tải về thiết 
bị; thiết bị đo, thiết bị đo tần số dùng điện; thiết bị phân tích quang phổ; thiết bị máy tính, 
cụ thể là thiết bị lưu trữ; thiết bị lưu trữ máy tính, cụ thể là hệ thống lưu trữ tốc độ cao để 
lưu trữ và sao lưu dữ liệu điện tử nội bộ hoặc thông qua mạng viễn thông; thiết bị điện tử 
để ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh; bộ điều khiển không dây để giám sát và 
kiểm soát các hoạt động của các thiết bị điện tử; thiết bị để truyền/phát thanh không dây; 
công cụ thông tin nhận dạng tần số rađiô (RFID), cụ thể là các (thẻ cứng) và thẻ và đầu 
độc cho các công cụ thông tin nhận dạng tần số rađiô; phần cứng điện tử để ghép nối một 
máy tính với các thiết bị liên lạc trường gần, cụ thể là thẻ của công cụ thông tin nhận 
dạng tần số rađiô (RFID tags), nhãn dính của công cụ thông tin nhận dạng tần số rađiô 
(RFID stickers), các (thẻ cứng) của công cụ thông tin nhận dạng tần số rađiô (RFID 
cards), đầu đọc công cụ thông tin nhận dạng tần số rađiô (RFID readers), đầu đọc thẻ 
thông minh, và đầu đọc thiết bị thông tin liên lạc trường gần (NFC readers), cụ thể là đầu 
đọc cho phép sử dụng công nghệ thiết bị thông tin liên lạc trường gần (NFC); thiết bị 
thông tin liên lạc, cụ thể là mô-đun thu phát vô tuyến cho mô-đem và mạng Ethemet sử 
dụng tần số 900 MHz, FHSS, GSM, lxRTT, LTE, ZigBee và POTS; m«-®un để sử dụng 
trong liên lạc trường gần; máy ảnh hồng ngoại; pin, bộ sạc pin và hộp ắc quy; pin và bộ 
sạc pin để sử dụng trong xe chạy điện; ắc quy, pin lithi-ion, pin có thể sạc lại, bộ nguồn 
pin, mô- đun pin, ắc quy điện, ắc quy có thể sạc lại, bộ pin, điện cực; hệ thống lưu trữ 
năng lượng điện; hệ thống cung cấp và lưu trữ năng lượng bao gồm chủ yếu là pin lưu trữ 
điện và nguồn cấp điện; máy và thiết bị cấp điện, cụ thể là nguồn cấp điện, ắc quy điện, 
bộ điều khiển bộ sạc và máy biến tần, hộp phân phối điện và dây cáp điện; dụng cụ để 
quan sát và thiết bị chỉ báo, cụ thể là thiết bị điện dùng trong quan sát sự tiêu thụ điện 
năng; người máy để sử dụng cho mục đích cá nhân, giáo dục hoặc sở thích và các bộ phận 
của chúng; người máy sử dụng cho mục đích giải trí và sách hướng dẫn sử dụng được bán 
thành một bộ; thuộc nhóm 9. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ máy tính; lập trình máy tính; lập trình máy tính cho người khác; liên 
kết phần cứng và phần mềm máy tính, cụ thể là tích hợp hệ thống máy tính và mạng; tải 
về, cài đặt và bảo trì các ứng dụng phần mềm bảo mật, phần mềm ứng dụng để sàng lọc 
và ngăn chặn thư điện tử không mong muốn, và các ứng dụng phần mềm theo sự điều 
khiển của cha mẹ về các hoạt động trên mạng Internet được cung cấp bởi các thiết bị 
thông tin liên lạc, thư điện tử, và trực tuyến qua mạng Internet; dịch vụ máy tính, cụ thể là 
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giám sát, điều tiết và phân tích máy tính và cách dùng mạng Internet cho người khác, và 
tạo ra các báo cáo liên quan đến chúng; dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp thông tin 
liên quan đến việc mã hóa và xác thực dữ liệu điện tử, cụ thể là xác thực thư điện tử và tài 
liệu; mã hóa và giải mã dữ liệu và thông tin liên lạc; dịch vụ máy tính, cụ thể là tích hợp 
môi trường điện toán đám mây riêng và công cộng; dịch vụ máy tính, cụ thể là dịch vụ 
nhà cung cấp lưu trữ đám mây; dịch vụ máy tính, cụ thể là nền như là dịch vụ (PAAS) có 
tính năng là nền phần mềm máy tính để sử dụng trong giám sát và quản lý mạng máy 
tính, để cảnh báo và báo cáo về tình trạng mạng máy tính, để sao lưu cấu hình mạng máy 
tính, để cập nhật phần sụn (vi chương trình) mạng máy tính, để đánh giá và kiểm kê thiết 
bị mạng, và để giám sát và quản lý các mạng an ninh, không dây, giọng nói và viđêô; 
dịch vụ máy tính, cụ thể là quản lý tại chỗ và từ xa đám mây riêng hoặc công cộng ảo 
(VPC), mạng đám mây riêng ảo (VPC networks), môi trường đám mây riêng ảo (VPC 
environment), cơ sở hạ tầng đám mây riêng ảo (VPC infrastructure), thiết bị mạng có khả 
năng xử lý dữ liệu độc lập nhưng lại phải dựa vào máy chủ về chương trình, lưu trữ dữ liệu 
và quản trị (thin client), phần cứng máy tính và/hoặc phần mềm dựa trên điện toán đám 
mây để phân phối ứng dụng, hoặc được thiết kế đặc biệt để cung cấp các dịch vụ đám 
mây (cloud client), điện thoại, thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (PDA), hệ thống truyền 
giọng nói trên giao thức IP (VOIP systems), máy tính bảng, máy tính xách tay, máy tính 
để bàn, máy chủ, máy in, thiết bị định tuyến, lưu trữ và bảo mật, hệ điều hành, máy chủ 
ảo, máy chủ thư tín (mailservers), máy chủ mạng (webservers), máy chủ ứng dụng, tập tin 
và máy chủ in, máy chủ trung tâm dữ liệu, máy chủ lưu trữ, máy chủ truy cập từ xa, máy 
chủ phương tiện truyền thông xã hội, dịch vụ quản lý, giám sát và quản lý từ xa, hệ trợ 
giúp, dịch vụ trung tâm hoạt động mạng (NOC services), sao lưu tính liên tục kinh doanh 
(hoạt động chuẩn bị và có liên quan nhằm đảm bảo rằng các chức năng kinh doanh quan 
trọng của một tổ chức/doanh nghiệp tiếp tục hoạt động) cơ sở ngoại vi hoặc từ xa, ứng 
dụng kinh doanh, hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (hệ thống phần mềm quản lý kinh 
doanh) (ERP), hệ thống chống vi rút, hệ thống chống phần mềm gián điệp (spyware) và 
hệ thống chống phần mềm độc hại của người khác; cung cấp chương trình máy tính thông 
qua mạng thông tin máy tính nội bộ và toàn cầu; cung cấp sự sử dụng tạm thời chương 
trình phần mềm máy tính quản lý dữ liệu không tải xuống được thông qua mạng lưới 
thông tin liên lạc toàn cầu; cung cấp sự sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải 
xuống được để nhận biết hình ảnh; cung cấp sự sử dụng tạm thời phần mềm máy tính 
không tải xuống được để cung cấp thông tin chi tiết về một loạt các đối tượng xuất hiện 
trong ảnh chụp bằng điện thoại di động; cung cấp sự sử dụng tạm thời phần mềm máy 
tính không tải xuống được cho hệ thống sinh trắc học để nhận dạng và xác thực hệ thống 
xác thực tĩnh mạch ngón tay và/hoặc dấu vân tay của người; cung cấp phần mềm trực 
tuyến không tải xuống được trong lĩnh vực quản lý quy trình kinh doanh để sử dụng bởi 
các nhà sản xuất; cung cấp sự sử dụng tạm thời các ứng dụng phần mềm trực tuyến không 
tải xuống được, cụ thể là giám sát các trang mạng xã hội, cung cấp cơ cấu lọc về công cụ 
tìm kiếm trên mạng Internet để tách kết quả mong muốn từ các trang web không mong 
muốn và không phù hợp, cung cấp chức năng kiểm soát của cha mẹ trên các trang web 
khiêu dâm và không phù hợp; cung cấp ứng dụng phần mềm trực tuyến không tải xuống 
được dựa trên mạng Internet cho thanh toán y tế cho các bác sĩ và các tổ chức chăm sóc 
sức khỏe; cung cấp phần mềm trực tuyến không tải xuống được trong lĩnh vực phần mềm 
quản lý dữ liệu, cụ thể là phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu để thiết lập, tổng hợp và thu 
thập dữ liệu từ nhà máy sản xuất để sử dụng bởi các nhà sản xuất; cung cấp phần mềm 
trực tuyến không tải xuống được trong lĩnh vực phần mềm hỗ trợ quyết định để trợ giúp 
trong việc quyết định về nhân sự của nhà máy để sử dụng bởi các nhà sản xuất; cung cấp 
phần mềm trực tuyến không tải xuống được trong lĩnh vực quản lý máy móc thiết bị dùng 
trong quy trình sản xuất, cụ thể là phần mềm được sử dụng để tích hợp và cấu hình dữ liệu 
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hệ thống thực hiện sản xuất đang tồn tại (MES) của máy móc thiết bị dùng trong quy trình 
sản xuất với phần mềm quản lý máy móc thiết bị dùng trong quy trình sản xuất đã nâng 
cấp; cung cấp phần mềm trực tuyến không tải xuống được trong lĩnh vực quản lý máy 
móc thiết bị dùng trong quy trình sản xuất, cụ thể là phần mềm được sử dụng để xác định 
và đánh giá các nguyên nhân gốc rễ của sự biến đổi quy trình mà cung cấp thông tin thời 
gian thực để thuyên chuyển nhân viên để tránh sản xuất các sản phẩm bị lỗi; cung cấp 
phần mềm trực tuyến không tải xuống được trong lĩnh vực quản lý máy móc thiết bị dùng 
trong quy trình sản xuất trong các lĩnh vực hiệu quả của máy móc thiết bị dùng trong quy 
trình sản xuất, đánh giá máy móc thiết bị dùng trong quy trình sản xuất, tối ưu hóa máy 
móc thiết bị dùng trong quy trình sản xuất, và mô hình hóa máy móc thiết bị dùng trong 
quy trình sản xuất ảo; cung cấp sách và tạp chí trực tuyến về một loạt các chủ đề, cung 
cấp sự truy cập vào một bảng thông báo điện tử về một loạt các lĩnh vực, cung cấp thiết bị 
trực tuyến để biết thông tin thời gian thực với người dùng máy tính liên quan đến một loạt 
các chủ đề dưới dạng phòng trò chuyện; cung cấp trang web trên mạng máy tính toàn cầu 
chứa thông tin về một loạt các chủ đề quan tâm chung để tiêu dùng cho các tổ chức công 
cộng, kinh doanh và tư nhân; dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ tư vấn kỹ thuật để tạo, thiết kế 
và duy trì trang web cho người khác, dịch vụ kỹ thuật và tư vấn kỹ thuật cho phần cứng 
máy tính và lập trình máy tính; dịch vụ tư vấn về phần mềm máy tính; tư vấn trong lĩnh 
vực phần cứng máy tính, cụ thể là tư vấn về nghiên cứu và phát triển máy tính; nghiên cứu 
về khoa học và công nghiệp, cụ thể là nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, nghiên cứu 
sinh học, nghiên cứu kỹ thuật trong lĩnh vực hệ thống máy tính mà tích hợp sự xử lý ngôn 
ngữ tự nhiên (NLP), ngôn ngữ học máy tính (CL), sự tự học của máy (ML), và truy vấn 
thông tin (IR), bao gồm cả phân tích văn bản, phân tích hình ảnh và nhận dạng mẫu và cái 
mà có thể hiểu các truy vấn của con người nói chung và trả lời rõ ràng chính xác, và 
nghiên cứu khoa học cho mục đích y tế; dịch vụ tích hợp hệ thống máy tính; tư vấn trong 
lĩnh vực thiết kế chương trình máy tính cho dịch vụ liên lạc được thống nhất; tư vấn trong 
lĩnh vực cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (ICT infrastructures); dịch vụ tư vấn phần 
mềm trong lĩnh vực quản lý năng lượng; dịch vụ tư vấn về máy tính; dịch vụ tư vấn trong 
lĩnh vực thiết kế, lựa chọn, thực hiện và sử dụng hệ thống phần cứng và phần mềm máy 
tính cho người khác; tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực hệ thống lưu trữ năng lượng điện và 
phát điện; dịch vụ tư vấn kỹ thuật máy tính và tư vấn kỹ thuật cho lập trình máy tính và 
phần cứng máy tính; tư vấn máy tính trong lĩnh vực bảo mật máy tính; dịch vụ tư vấn máy 
tính của chuyên gia công nghệ thông tin truyền thông (ICT) để tạo điều kiện thuận lợi cho 
lưu lượng dữ liệu và để cung cấp sự truy cập vào mạng và cơ sở dữ liệu; dịch vụ tư vấn 
trong lĩnh vực hỗ trợ mạng máy tính, việc sử dụng và hoạt động của phần mềm máy tính, 
phân tích và tích hợp hệ thống, cài đặt mạng máy tính, bảo mật máy tính và lập kế hoạch, 
thiết kế và tối ưu hóa hệ thống mạng máy tính; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực thiết kế 
chương trình máy tính cho điện toán đám mây; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực thiết kế 
chương trình máy tính cho hệ thống thông tin dựa trên máy tính cho doanh nghiệp; dịch 
vụ tư vấn trong lĩnh vực thiết kế, lựa chọn, thực hiện và sử dụng hệ thống phần cứng và 
phần mềm máy tính cho người khác; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực lưu trữ các ứng dụng 
phần mềm máy tính; tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực an ninh trung tâm dữ liệu; dịch vụ tư 
vấn trong lĩnh vực điện toán đám mây; tư vấn trong lĩnh vực công nghệ điện toán đám 
mây cơ sở hạ tầng như một dịch vụ (IaaS), công nghệ điện toán đám mây phần mềm như 
một dịch vụ (SaaS), công nghệ điện toán đám mây nền như một dịch vụ (PaaS), và công 
nghệ điện toán đám mây phần mềm như một dịch vụ (SaaS); dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên 
quan đến việc tìm kiếm và nghiên cứu các hoạt chất; cung cấp sự sử dụng tạm thời phần 
mềm trực tuyến không tải xuống được trong lĩnh vực nghiên cứu và phân tích y học, sinh 
học và hóa học; tư vấn trong lĩnh vực thiết kế và phát triển công nghệ để cung cấp tự động 
và ảo hóa các dịch vụ công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp, tổ chức công cộng và 
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nhà cung cấp dịch vụ; dịch vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nghiên 
cứu y học, sinh học và hóa học; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp trong lĩnh 
vực nghiên cứu và phân tích y học, sinh học và hóa học sơ cấp; dịch vụ ứng dụng kiến 
thức khoa học vào y học, sinh học và hoá học; phân tích hóa học và sinh học về gen và 
protein (chất đạm); nghiên cứu và phát triển thiết bị và phụ kiện y tế cho người khác; dịch 
vụ đảm bảo chất lượng cho người khác về thiết bị và phụ kiện y tế; thiết kế phần cứng 
máy tính, phần mềm máy tính, trang web và hệ thống mạng máy tính cho người khác; 
cung cấp cho người khác các thông tin liên quan đến phần cứng máy tính và phần mềm 
máy tính; cung cấp thông tin quan mạng máy tính nội bộ và toàn cầu; cung cấp thông tin 
qua mạng máy tính trong lĩnh vực nối mạng máy tính, mạng máy tính, hệ thống máy tính, 
an ninh máy tính và an ninh mạng và điện toán đám mây; cung cấp thông tin trực tuyến 
trong lĩnh vực thông tin kỹ thuật liên quan đến phần mềm máy tính; cung cấp cho người 
khác các thông tin trong lĩnh vực phần cứng máy tính và phần mềm máy tính; cung cấp 
trang web có tính năng thông tin trong lĩnh vực điều tra quan hệ cha con, kiểm soát xuất 
nhập cảnh, điều tra hình sự, điều tra nhân thân, dịch vụ công dân, thực thi pháp luật, dịch 
vụ hành chính công, quản lý cơ sở hạ tầng quan trọng, quản lý thông tin, quản lý tình 
trạng khẩn cấp và thảm họa, sự hợp tác giữa nhiều cơ quan/tổ chức và thiên tai; cung cấp 
trang web máy tính trực tuyến thông báo cho các cá nhân về các thảm họa tự nhiên và 
nhân tạo hoặc các hành vi khủng bố và cách đối phó với thiên tai hay hành động khủng 
bố; cung cấp trang web có tính năng thông tin về sự nóng lên toàn cầu, ảnh hưởng của nó 
về thiên nhiên và môi trường, các hạt lơ lửng trong không khí, hệ số phản xạ của bề mặt 
trái đất, sự đo mưa, lượng hơi nước và nhiệt độ bề mặt nước biển; cung cấp trang web có 
tính năng phần mềm không tải xuống được cho các chức năng tính toán, thanh toán hóa 
đơn, tạo điều kiện quản lý hoá đơn, quản lý các khoản phải trả, và sự hội nhập của hệ 
thống lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP); cung cấp trang web có tính năng phần 
mềm không tải xuống được cho tiến trình công việc, và không gian làm việc được chia sẻ 
cho các mục đích quản lý vòng đời sản phẩm (PLM), hợp tác, quản lý cấu hình và thay 
đổi, quản lý yêu cầu và lập kế hoạch sản xuất; bảo trì và cập nhật các trang web và phần 
mềm máy tính; cài đặt, cập nhật và bảo trì phần mềm máy tính; dịch vụ phần mềm như 
một dịch vụ (SaaS) có tính năng là phần mềm thực hiện phân tích văn bản, phân tích hình 
ảnh và nhận dạng mẫu, về thông tin trong các lĩnh vực đa dạng và có khả năng hiểu các 
truy vấn của con người nói chung và trả lời rõ ràng chính xác; dịch vụ giám sát năng 
lượng cho người khác, cụ thể là xem hoặc ghi lại thời gian hoặc mức độ kiểm soát và sử 
dụng điện được sử dụng bởi các thiết bị được lựa chọn; dịch vụ thực hiện máy tính, cụ thể 
là tích hợp các mạng và hệ thống máy tính nhằm đo và cung cấp các phân tích và báo cáo 
về chi phí tiện ích để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đạt được tiết kiệm chi phí và tính bền 
vững môi trường; sửa đổi riêng phần cứng và phần mềm máy tính; phân tích hệ thống 
mạng máy tính; tích hợp mạng và hệ thống máy tính, lập trình máy tính cho người khác, 
tất cả để sử dụng trong các tương tác thương mại qua mạng máy tính toàn cầu; phát triển 
phần mềm máy tính, lập trình máy tính và bảo trì phần mềm máy tính trong lĩnh vực quản 
lý việc sử dụng năng lượng và sử dụng hiệu quả năng lượng; dịch vụ điện toán đám mây 
có tính năng phần mềm để sử dụng trong quản lý cơ sở dữ liệu; dịch vụ máy tính, cụ thể 
là quản lý tại chỗ và từ xa các hệ thống và ứng dụng điện toán đám mây cho người khác; 
dịch vụ điện toán đám mây có tính năng phần mềm để sử dụng trong quản lý cơ sở dữ 
liệu, quản lý an ninh, tính toán phân tích, xử lý dữ liệu và phân tích kinh doanh; dịch vụ 
thử nghiệm phần cứng và phần mềm máy tính; nghiên cứu dự án kỹ thuật trong lĩnh vực 
phần cứng và phần mềm máy tính, cụ thể là nghiên cứu phân tích hệ thống máy tính; dịch 
vụ thử nghiệm phần cứng và phần mềm máy tính, cụ thể là thử nghiệm phần mềm máy 
tính, máy tính và máy chủ; thiết kế, cập nhật và bảo trì phần mềm máy tính; thiết kế phần 
cứng và phần mềm máy tính cho người khác, và dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực máy tính; 
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dịch vụ thiết kế hệ thống máy tính cho người khác; thiết kế hệ thống kiểm soát năng 
lượng điện ở nhà ở và doanh nghiệp (cho người khác) và dịch vụ kỹ sư trong lĩnh vực 
kiểm soát nhiệt độ, hỏa hoạn, an toàn và thiết bị chiếu sáng được thao tác bằng máy tính, 
giám sát quản lý sử dụng năng lượng; thiết kế hệ thống phần cứng máy tính, phần mềm 
máy tính, trang web và mạng máy tính cho người khác; thiết kế và phát triển hệ thống 
máy tính, cụ thể là phần cứng và phần mềm máy tính; thiết kế và phát triển hệ thống máy 
tính, cụ thể là phần cứng máy tính và phần mềm cho dịch vụ liên lạc được thống nhất; 
phát triển phần mềm và phát triển sản phẩm cho người khác trong các lĩnh vực phần mềm 
máy tính cho thẻ mạch tích hợp, thẻ chíp, thiết bị đọc thẻ chíp, cụ thể là đầu đọc thẻ thông 
minh, thiết bị đầu cuối thẻ thông minh, đầu đọc nhận dạng tần số rađiô (RFID readers) và 
đầu đọc sinh trắc học; thiết kế cho người khác trong lĩnh vực phần mềm và mạng máy 
tính và ứng dụng khoa học cho sự ảo hóa mạng và mạng phần mềm được xác định phần 
mềm; thiết kế mạng máy tính và thiết kế phần mềm máy tính cho sự ảo hóa mạng và 
mạng phần mềm được xác định (SDN); dịch vụ liên quan đến việc kiểm tra và giám sát kỹ 
thuật thiết bị và dụng cụ điện tử bao gồm cả máy tính điện tử; dịch vụ trong lĩnh vực kiểm 
tra và giám sát công nghệ kỹ thuật thiết bị và dụng cụ điện tử dưới dạng máy tính điện tử; 
xử lý sự cố phần cứng và phần mềm máy tính thông qua điện thoại; dịch vụ mạng thông 
tin trên hệ thống thư điện tử, máy tính cá nhân, mạng máy tính nội bộ và mạng máy tính 
toàn cầu; dịch vụ máy tính, cụ thể là các dịch vụ hỗ trợ công nghệ, cụ thể là xử lý sự cố 
dưới dạng chẩn đoán các vấn đề (lỗi) phần cứng máy tính và phần mềm máy tính cho hệ 
thống máy tính mà tích hợp sự xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), ngôn ngữ học máy tính 
(CL), sự tự học của máy (ML), và truy vấn thông tin (IR), bao gồm cả phân tích văn bản, 
phân tích hình ảnh và nhận dạng mẫu và cái mà có thể hiểu các truy vấn của con người 
nói chung và trả lời rõ ràng chính xác; dịch vụ an ninh mạng Internet, cụ thể là phát triển 
phần mềm bảo mật mạng Internet; cung cấp hệ thống quản lý mối đe dọa an ninh, cụ thể 
là giám sát và theo dõi các lỗ hổng bảo mật và các vấn đề trong sản phẩm phần mềm máy 
tính, mạng Internet và mạng máy tính; cung cấp thông tin trong lĩnh vực an ninh mạng 
Internet máy tính, phòng chống các mối đe dọa máy tính, và thông tin về ứng dụng phần 
cứng và phần mềm máy tính trong an ninh, cụ thể là thông tin về đánh giá các mối đe dọa 
và an ninh máy tính, và thiết kế và phát triển ứng dụng phần cứng và phần mềm bảo mật 
máy tính; cung cấp sự truy cập từ xa an toàn cho dữ liệu nhạy cảm bằng cách chọn các cá 
nhân hoặc các nhóm bằng các phương tiện mạng máy tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể 
là triển khai, chuyển đổi và cập nhật các ứng dụng phần mềm; phát triển và cập nhật phần 
mềm máy tính cho người khác; tạo (lập) các chương trình phần mềm xử lý dữ liệu cho 
người khác; dịch vụ phần mềm cho các doanh nghiệp, cụ thể là phát triển các phần mềm 
để xử lý và quản lý các giao dịch được thực hiện bằng cách sử dụng công nghệ thông tin 
liên lạc trường gần (NFC) để xác định, kiểm soát sự truy cập, theo dõi, thanh toán, cho 
phiếu giảm giá và hệ thống khách hàng trung thành; dịch vụ khai thác dữ liệu; dịch vụ 
cho thuê máy móc, thiết bị và dụng cụ điện và điện tử; dịch vụ cho thuê máy tính và thiết 
bị đo điện tử; dịch vụ sửa chữa chương trình phần mềm máy tính và trang web; lưu trữ 
trang web; lưu trữ nội dung số trên mạng Internet và mạng máy tính và mạng liên lạc điện 
tử; cung cấp công cụ tìm kiếm để nhận dữ liệu thông qua mạng Internet và mạng máy tính 
và mạng liên lạc điện tử; phục hồi dữ liệu máy tính; dịch vụ tự động hóa dữ liệu bằng 
cách sử dụng phần mềm độc quyền để đánh giá, phân tích và thu thập dữ liệu dịch vụ, bao 
gồm cả các dịch vụ như vậy trong lĩnh vực mạng an ninh dữ liệu, liên lạc và lưu lượng dữ 
liệu, cung cấp sự phân bổ nguồn lực theo yêu cầu cho hệ thống máy tính bao gồm cả sự 
truy cập vào máy chủ ảo và máy ảo; nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) có tính năng 
phần mềm cho phép tải lên, đăng, trưng bày, hiển thị, chia sẻ hoặc cung cấp phương tiện 
truyền thông điện tử hoặc thông tin qua mạng Internet hoặc mạng thông tin liên lạc; dịch 
vụ dựa trên trang web với công nghệ cho phép người dùng xem và quản lý dữ liệu từ các 
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mạng cảm biến có dây và không dây và thẻ của công cụ thông tin nhận dạng tần số rađiô 
(RFID tags); nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng có tính năng phần mềm để sử dụng trong 
nhận dạng bài phát biểu và giọng nói, phần mềm cho tự động hóa cuộc gọi, phần mềm sử 
dụng để tạo (lập), thực hiện và quản lý hệ thống kích hoạt bằng giọng nói được sử dụng 
để phân loại và xử lý giao dịch, điều hướng, tìm kiếm, thu hồi, hiển thị và phân phối 
thông tin trong cơ sở dữ liệu máy tính và qua mạng máy tính, và phần mềm để phân tích 
hiệu quả của phần mềm nhận dạng bài phát biểu và giọng nói, phần mềm tự động thực 
hiện cuộc gọi và phần mềm sử dụng để tạo (lập), thực hiện và quản lý hệ thống kích hoạt 
bằng giọng nói được sử dụng để phân loại và xử lý giao dịch, điều hướng, tìm kiếm, thu 
hồi, hiển thị và phân phối thông tin trong cơ sở dữ liệu máy tính và qua mạng máy tính. 

 
 
 

 
(210) 4-2014-20865 (220) 05.09.2014 

  (441) 27.07.2015 
(531) 7.1.5; 26.1.1; 6.1.2; A6.3.12; A6.3.20 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Sở Khoa học và Công nghệ Hà 
Nam   (VN) 
Đường Ngô Quyền, phường Quang 
Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam  

 
(511)   Nhóm 03: Hương thơm để thắp. 
 

Nhóm 15: Trống. 
 

Nhóm 20: Các sản phẩm bằng gỗ, tre, song,  mây, sừng, xương, chất dẻo như: bàn ghế, 
giường tủ, khung gương, tấm hoa văn trang trí, khối trang trí, tượng trang trí, đồ quà 
tặng.các sản phẩm bằng sừng.  

 
Nhóm 21: Đồ gốm. 

 
Nhóm 24: Lụa. 

 
Nhóm 26: Đồ thêu. 

 
Nhóm 29: Cá kho, thịt cá, gia cầm được bảo quản. 

 
Nhóm 30: Rau và quả tươi; động vật sống.  

 
Nhóm 33: Rượu gạo. 
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(210) 4-2014-22385 (220) 22.09.2014 

  (441) 27.07.2015 
(531) 14.7.1; A14.3.2; A14.3.7; A3.6.11 
(591) Đỏ, ghi xám nhạt, ghi xám đậm 

(540) 

  

(731) Đỗ Thị Hồng Hạnh   (VN) 
14B, ngõ 359, đường Âu Cơ, phường 
Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Giầy da (trang phục); giầy (tất cả được thiết kế kiểu Italia). 

 

 
(210) 4-2014-23331 (220) 30.09.2014 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Nguyễn Vũ Dương  (VN) 

Số 10 đường Đỗ Thừa Luông, phường 
Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 08: Kéo. 

 

 
(210) 4-2014-24926 (220) 16.10.2014 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2 
(731) INTEL CORPORATION  (US) 

2200 Mission College Boulevard Santa 
Clara, California 95052-8119, U.S.A 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và phần mềm giám sát điện tử; thiết bị giám sát, thiết bị cảm biến, và 

các thiết bị tin học có thể mang theo người dùng để đo, giám sát, ghi lại và truyền các dữ 
liệu sinh trắc và sinh lý như nhịp tim, mạch, nhiệt độ cơ thể, mồ hôi, huyết áp, nếp ngủ, 
thời gian, khoảng cách, nhịp độ, lượng calo đốt cháy, và các thông số đo sức khỏe khác; 
giao diện máy tính và điện thoại thông minh; phần mềm và thiết bị phần cứng giám sát và 
cảm biến dùng cho các thiết bị tin học có thể mang theo người dùng để đo, giám sát, ghi 
lại và truyền các dữ liệu sinh trắc và sinh lý như nhịp tim, mạch, nhiệt độ cơ thể, mồ hôi, 
huyết áp, nếp ngủ, thời gian, khoảng cách, nhịp độ, lượng calo đốt cháy, và các thông số 
đo sức khỏe khác; các thiết bị tin học có thể mang theo người dùng để đo dữ liệu sinh trắc 
và sinh lý; các thiết bị xử lý dữ liệu dùng cho cá nhân có thể mang theo được; các thiết bị 
tin học không dây dùng để truyền dữ liệu tới máy tính, thiết bị phụ trợ số cá nhân, điện 
thoại thông minh, các ứng dụng phần mềm và giao diện cho người sử dụng thông qua các 
trang web mạng internet và các mạng liên kết điện tử và máy tính khác; điện thoại thông 
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minh; điện thoại di động; thiết bị số phụ trợ dùng cho cá nhân; máy tính; máy tính bảng 
điện tử; máy tính và máy chủ mạng; thiết bị xử lý dữ liệu; trung tâm dữ liệu cụ thể là các 
thiết bị phần cứng và phần mềm làm chức năng lưu trữ xử lý toàn bộ dữ liệu hệ thống, vận 
hành và quản lý máy chủ, thiết bị lưu trữ; các thiết bị kết nối không dây; thiết bị phần 
cứng và hệ điều hành cho mạng cục bộ (LAN) và mạng vùng rộng (WAN); các ứng dụng 
phần mềm cho máy tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng; thiết bị bán dẫn; mạch 
tích hợp; bộ vi xử lý; thiết bị phần cứng máy tính; thiết bị phần cứng và phần mềm máy 
tính và viễn thông; cạc giao tiếp mạng (NICs); phần mềm có tính cố định, làm nền tảng 
cho các phần mềm khác để điều khiển một thiết bị phần cứng (phần mềm nhớ trong bộ 
nhớ chỉ đọc chứa các thủ tục khởi động, lệnh vào/ra ở mức thấp); bộ vi mạch máy tính; 
bảng mạch chính máy tính; vi mạch đồ họa; bảng mạch đồ họa; cạc đồ họa; thiết bị dùng 
để ghi, truyền, hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; thiết bị, thiết bị phần cứng của hệ 
thống, phần mềm hoặc hệ điều hành (nền tảng) và phần mềm được sử dụng cùng với hoặc 
sử dụng cho điện toán đám mây và nối mạng; các thiết bị sạc điện tử; các thiết bị sạc điện 
tử không dây dùng cho các phụ kiện; thiết bị phần cứng và phần mềm chống vi rút máy 
tính; các thiết bị và dụng cụ đo sức khỏe (không dùng cho mục đích y tế) dùng để đo các 
chỉ số sinh trắc và chỉ số cơ thể như chiều cao, cân nặng hoặc tỷ lệ các số đo này, và các 
thiết bị và dụng cụ đo dùng khi luyện tập thể chất, như đo và đếm bước chạy, tính lượng 
calo tiêu hao, ước tính chiều dài của quãng đường. 

 
Nhóm 10: Máy đo nhịp tim; thiết bị giám sát tim và giấc ngủ; thiết bị giám sát huyết áp; 
máy đo mạch, máy đo huyết áp, máy đo đường huyết. 

 
Nhóm 14: Đồ trang sức, đồng hồ đeo tay, vòng đeo tay, nhẫn, kim loại quý, đá và đá quý 
kết hợp có chức năng giám sát và báo cáo dữ liệu về hoạt động và sức khỏe, như nhịp tim, 
mạch, nhiệt độ, mồ hôi, thời gian, khoảng cách, nhịp độ, lượng calo đốt cháy và nếp ngủ, 
cũng như thông tin về hoạt động liên tiếp; đồng hồ và vòng đeo tay kết hợp với chức năng 
thu thập, lưu trữ, truyền và kết nối dữ liệu tới máy tính, các thiết bị phụ trợ số cá nhân, 
điện thoại thông minh, và các giao diện và ứng dụng phần mềm thông qua các trang web 
mạng internet và máy tính và các mạng kết nối điện tử. 

 
Nhóm 25: Quần áo; trang phục cụ thể là áo sơ mi, áo len dài tay, áo nỉ, áo, quần, quần 
sooc, quần áo bơi, giầy, tất, quần áo ngủ, quần áo lót, áo liền quần, mũ đội đầu, găng tay, 
khăn quàng cổ, quần áo, đồ đội đầu và đồ đi chân, đính kèm các thiết bị điện tử kết hợp 
chức năng giám sát và báo cáo dữ liệu về hoạt động và sức khỏe, như nhịp tim, mạch, 
nhiệt độ, mồ hôi, thời gian, khoảng cách, nhịp độ, lượng calo đốt cháy, và nếp ngủ cũng 
như thông tin về hoạt động liên tiếp; trang phục đính kèm các thiết bị điện tử bao gồm cả 
đồ đội đầu và đồ đi chân. 

 

 
(210) 4-2014-25016 (220) 17.10.2014 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Cam, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất KEY 
COMMUNICATIONS  (VN) 
245/2/28 Bình Lợi, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện và truyền thông. 
 

 
(210) 4-2014-27373 (220) 10.11.2014 

  (441) 27.07.2015 
(300) 86446654 06.11.2014 US 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.23 
(731) LAUREATE EDUCATION, INC.   (US) 

650 S. Exeter Street, Baltimore, 
Maryland 21202, United States  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn và điều hành kinh doanh trong lĩnh vực đào tạo sau đại học; dịch vụ 

quản lý kinh doanh trong lĩnh vực đào tạo sau đại học; dịch vụ hậu cần văn phòng trong 
lĩnh vực đào tạo sau đại học, cụ thể là quản lý tuyển sinh trong các chương trình đào tạo 
cho người khác; dịch vụ quản lý kinh doanh trong lĩnh vực quản lý hậu cần văn phòng.  

 

 
(210) 4-2014-28980 (220) 25.11.2014 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.9; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Trắng, đỏ, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
điện lực Thăng Long  (VN) 
VT29, LK13, khu đô thị Xa La, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện bao gồm: máy biến áp, máy cắt điện, cầu dao, cầu chì, tủ cách 

điện; dây điện; dây cáp điện. 
 

Nhóm 37: Tư vấn xây dựng. 
 

 
(210) 4-2014-29274 (220) 27.11.2014 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.7.21; 5.3.20; 26.1.1; 6.1.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây 
(731) Hội Hồ tiêu Đắk Song - Đắk 

Nông   (VN) 
Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh 
Đắk Nông  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 30: Hồ tiêu. 
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(210) 4-2014-30099 (220) 04.12.2014 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.3.3; 4.3.20; 26.1.2; 25.1.5; A25.1.10 
(591) Xanh dương, vàng, trắng, đen, đỏ, xanh 

ngọc thạch, xanh crôm 

(540) 

   

(731) Cơ sở Long Phụng  (VN) 
208 Lê Thị Bạch Cát, phường 11, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: chè (trà), cà phê.  

 

 
(210) 4-2014-30276 (220) 08.12.2014 

  (441) 27.07.2015 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.1.1; A26.11.12; 

7.11.1; 7.11.10 
(731) Tổng công ty xây dựng công 

trình giao thông 4-CTCP  (VN) 
Tầng 10-11 tòa nhà ICON4, 243A đường 
Đê La Thành, phường Láng Thượng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 
(VIETSKY INT' LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cáp 

và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm 
bằng sắt; ống dẫn và ống bằng kim loại; sản phẩm kim loại thường không xếp trong các 
nhóm khác. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại như xi măng, cấu kiện bê tông, vật liệu xây 
dựng, ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng như các loại ống nước, ống hộp cách 
điện, ống kỹ thuật, Asphan, hắc ín, bitum; các công trình, cấu kiện phi kim loại vận 
chuyển được. 

 
Nhóm 35: Mua bán các loại vật tư trang thiết bị giạo thông vận tải; tư vấn quản lý dự án 
xây dựng; dịch vụ  quan hệ công chúng (PR), dịch vụ quảng cáo trên truyền hình, buôn 
bán xăng dầu, gas hoá lỏng; tư vấn mời thầu. 

 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; định giá và cho thuê bất động sản; quản lý bất động 
sản; đầu tư vốn; tư vấn tài chính và ủy thác đầu tư; tư vấn đầu tư các dự án bất động sản; 
đầu tư xây dựng cơ sở kỹ thuật hạ tầng khu công nghiệp, cụm dân cư và đô thị; tư vấn đầu 
tư. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp ở trong và ngoài 
nước; kiểm tra giám sát dự án, công trình xây dựng; bảo dưỡng sửa chữa công trình dân 
dụng, công nghiệp; bảo dưỡng phương tiện máy móc; thiết bị dùng trong xây dựng thi 
công, cho thuê thiết bị xây dựng.  
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Nhóm 39: Phân phối năng lượng như điện; vận chuyển khí đốt bằng đường ống; dịch vụ 
kho bãi; dịch vụ vận tải; môi giới vận tải hàng hóa; cung cấp hậu cần cho vận tải và cung 
cấp các thông tin về lĩnh vực giao thông vận tải; dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế. 

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; gia công các loại kết cấu kim loại; chế biến dầu mỏ; tái chế rác 
và phế thải; cho thuê các thiết bị điều hòa không khí như quạt gió, điều hòa không khí; 
dịch vụ gia công các kết cấu theo yêu cầu của khách hàng. 

 
Nhóm 41: Đào tạo thợ kỹ thuật, công nhân bao gồm cả đào tạo từ xa như: đào tạo công 
nhân kỹ thuật, đào tạo cán bộ kỹ thuật và đào tạo các cấp quản lý cho công ty hoặc cho 
xuất khẩu lao động; tổ chức th−c hiện các sự kiện, hội nghị hội thảo, đại hội; tổ chức các 
chương trình biểu diễn hoặc các cuộc thi phục vụ cho mục đích giáo dục hoặc giải trí; cho 
thuê các thiết bị liên quan đến giải trí, truyền hình bao gồm cả thiết bị, film trường và đồ 
trang trí sân khấu biểu diễn. 

 
Nhóm 42: Khảo sát, thiết kế các công trình xây dựng trong giao thông, dân dụng, công 
nghiệp; lập phân tích, báo cáo đánh giá các công trình xây dựng, giao thông; đánh giá 
kiểm định chất lượng dự án, công trình; tư vấn thẩm tra dự án. 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang 

học, cân, do, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cứu sinh và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ để 
truyền dẫn, đóng ngắt, chuyển đổi tích, điều chỉnh hay điều khiển dòng điện; thiết bị ghi, 
truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi âm thanh 
hoặc hình ảnh; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy đếm tiền, máy tính, thiết 
bị xử lý dữ liệu và máy vi tính; chương trình máy tính; phần mềm xử lý việc thanh toán 
điện tử; phần mềm xác thực; phần mềm máy tính được cung cấp trên mạng Internet, xuất 
bản phẩm điện tử trực tuyến (có thể tải xuống từ mạng Internet hoặc từ mạng lưới máy 
tính hoặc từ cơ sở dữ liệu máy tính); phần mềm máy tính có thể tải xuống được tạo điều 
kiện cho việc truyền tải thông tin, dữ liệu, tài liệu, âm thanh và hình ảnh điện tử qua mạng 
Internet; phần mềm máy tính có thể tải xuống được cho phép người sử dụng tham gia các 
cuộc họp và tham gia các lớp học qua các trang điện tử, với việc truy cập các dữ liệu, tài 
liệu, hình ảnh và ứng dụng phần mềm thông qua một trình duyệt trang tin điện tử; phần 
mềm may tính có thể tải xuống được dùng để truy cập, xem và điều khiển các máy tính và 
mạng lưới máy tính từ xa; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống dưới dạng báo, bài viết 
và các tài liệu hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực điện tử viễn thông, mạng Internet, giáo 
dục, kinh doanh, bán hàng và tiếp thị; phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi dùng cho máy 
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tính; máy tính sổ tay ghi chép điện tử; máy tính xách tay; máy tính có thể mang theo; máy 
tính cầm tay; máy hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân; máy phát nhạc cá nhân; điện thoại di động; 
điện thoại thông minh; máy ảnh kỹ thuật số; máy tính tâm điểm trong mạng nội bộ; máy 
chủ; phần cứng máy tính và phần cứng kết nồi mạng lưới viễn thông; bộ khớp nối mạng 
máy tính, bộ ngắt mạch dùng cho máy tính, bộ định tuyến dùng cho máy tính và máy chủ 
để truy cập mạng máy tính; mô đem không dây và có dây, thiết bị và thẻ truyền thông; giá 
đỡ máy tính xách tay, túi chuyên dụng đựng máy tính; thiết bị dập lửa; phần cứng máy 
tính và phần sụn máy tính; phần mềm máy tính (bao gồm phần mềm có thể tải xuống 
được từ mạng Internet); đĩa compắc; nhạc kỹ thuật số (có thể tải xuống được từ mạng 
Internet); thiết bị viễn thông; tấm lót chuột (máy tính); máy thu phát cầm tay dùng cho 
điện thoại di động; phụ kiện điện thoại di động; tranh ảnh, tranh ảnh động, phim và nhạc 
có thể tải xuống được; hệ thống báo động; camera an ninh; bộ truyền hình và phát thanh 
vô tuyến di động; thiết bị truyền hình; máy quay hình; máy quay phim; tai nghe; tai nghe 
đeo tai; loa; dụng cụ và thiết bị hệ thống định vị toàn cầu (GPS); phần mềm và chương 
trình trò chơi video điện tử trên máy tính (bao gồm phần mềm có thể tải xuống được từ 
mạng Internet); màn hình tinh thể lỏng dùng cho thiết bị điện tử và viễn thông; hộp đổi tín 
hiệu cáp truyền hình; bộ điều khiển từ xa; chương trình lưu trữ dữ liệu; kính đeo mắt và 
kính râm; biển báo điện tử; thẻ chứng minh thư, thẻ tiền mặt, thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng 
ngân hàng đã được mã hoá hoặc từ tính; máy rút tiền tự động, máy phát tiền; tất cả thuộc 
nhóm 9.     

 
Nhóm 16: Báo; tạp chí; tạp chí xuất bản định kỳ; báo hằng ngày; giấy, bìa các tông; ấn 
phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; hồ dán dùng cho mục đích văn 
phòng hoặc gia đình; vật liệu dùng cho các nghệ sĩ; chổi quét sơn; máy đánh chữ và đồ 
dùng văn phòng trừ đồ đạc; đồ dùng để giảng dạy (không phải thiết bị); vật liệu bằng chất 
dẻo dùng để bao gói (không nằm trong các nhóm khác); mẫu chữ in; bản in đúc của 
ngành in; sách, sách mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp đã được in sẵn, giấy báo, 
catalô, lịch, thẻ giá, nhãn giá; túi bằng giấy, bìa các tông và chất dẻo dùng để bao gói; 
danh bạ về trang tin điện tử, thư điện tử, fax, điện thoại đã được in sẵn, thẻ dưới hình thức 
thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ tiền trả, thẻ điện thoại không phải là các loại thẻ đã được mã 
hoá và có từ tính; tài liệu tiếp thị và quảng cáo; tờ quảng cáo đã được in sẵn; sổ tay để ghi 
chép; vật liệu để gói; khăn giấy; khăn tay bỏ túi bằng giấy; hình mẫu và tượng nhỏ bằng 
giấy; túi bằng giấy dùng cho buổi tiệc; tất cả thuộc nhóm 16.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ chức 
năng văn phòng, cụ thể là: đánh máy, quét và sao chụp tài liệu, sắp xếp tài liệu vào hồ sơ, 
sao chép lại các thông báo; tổ chức, điều hành và giám sát chương trình khách hàng trung 
thành và khuyến khích; dịch vụ quảng cáo cung cấp qua mạng Internet; sản xuất chương 
trình quảng cáo phát trên tivi và rađiô; dịch vụ kế toán; bán đấu giá; hội chợ thương mại; 
thăm dò dư luận; xử lý văn bản; cung cấp thông tin kinh doanh; dịch vụ đại lý quảng cáo; 
dịch vụ quảng cáo được cung cấp cho người khác; quản lý cơ sở dữ liệu; biên tập thông 
tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ tư vấn kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên 
quan đến các buổi thảo luận, chương trình học, chương trình đào tạo, hội nghị và các sự 
kiện được tổ chức qua các trang điện tử; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến việc 
truyền tải kiến thức thông qua trang tin điện tử; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến 
công nghệ cộng tác và cộng tác trực tuyến; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến bán 
hàng và tiếp thị; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh liên 
quan đến phát triển, thành lập, phân đoạn, thực hiện, ghi nhận, quản lý và theo dõi các 
buổi thảo luận, chương trình học, chương trình đào tạo, hội nghị và các sự kiện được tổ 
chức qua trang điện tử, dịch vụ tư vấn kinh doanh và nghiên cứu thị trường; dịch vụ tư vấn 
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kinh doanh liên quan đến việc tạo điều kiện giao dịch kinh doanh thông qua mạng máy 
tính toàn cầu và địa phương bằng việc định vị và cung cấp sự phân phát hàng loạt sản 
phẩm và dịch vụ kinh doanh của khách hàng; phổ biến thông tin kinh doanh liên quan đến 
hàng hoá và dịch vụ của người khác thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và địa 
phương; dịch vụ tư vấn kinh doanh thông qua trang web trên mạng máy tính toàn cầu nhờ 
đó các bên thứ ba có thể dưa ra bán và xác định nguồn hàng hoá và dịch vụ, định vị và 
xác định rõ tình trạng các vị trí đứng đầu về trao đổi buôn bán, thực hiện các đơn đặt 
hàng, tham gia các hợp đồng kinh doanh và giải quyết công việc kinh doanh; cung cấp 
dịch vụ đặt hàng trực tuyến trên máy tính; quảng cáo hàng hoá và dịch vụ của người khác 
thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và địa phương; dịch vụ môi giới xuất nhập khẩu 
quốc tế; cho thuê không gian quảng cáo trên phương tiện truyền thông; dịch vụ kinh 
doanh trực tuyến liên quan đến đấu giá điện tử và cung cấp việc đánh giá kinh doanh trực 
tuyến liên quan đến đấu giá điện tử; dịch vụ bán lẻ trực tuyến các sản phẩm hàng tiêu 
dùng, cụ thể là: điện thoại, ống nghe cho điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động, 
hàng điện tử, cụ thể là: máy tính để bàn, màn hình máy tính, máy in, ti vi, máy quét, bảng 
điều khiển giao tiếp trò chơi điện tử, bảng mạch, chuột máy tính, bộ cấp điện cho máy 
tính, máy ảnh kỹ thuật số hoặc máy quay hình, máy đọc đĩa DVD, trò chơi điện tử, đĩa 
mềm và bộ điều khiển đĩa CD, thiết bị chơi game, cụ thể là: cần điều khiển, ổ đĩa cứng, 
thiết bị hi-fi, bàn phím, máy tính xách tay, bộ giám sát, bảng mạch chính, cạc (thẻ) mạng 
và thẻ nhớ, loa, máy stereo (máy thu phát âm thanh nổi), phần cứng và phần mềm máy 
tính, pin, bộ sạc pin, thiết bị và dụng cụ để ghi, nhận, truyền và/hoặc sao chép dữ liệu, 
thông tin, hình ảnh, tranh ảnh và/hoặc âm thanh, kim loại quý, đồ trang sức, đá quý, ấn 
phẩm, văn phòng phẩm và thẻ mã hóa từ tính hoặc phi từ tính, đồ đặc bằng gỗ, khung ảnh, 
đồ dùng gia đình cụ thể là: rổ/giỏ, chậu tắm cho trẻ em (có thể mang đi được), gậy đập 
thảm, gậy không dùng điện, thùng rác, tấm ván để là, cái xỏ giầy ống, vật dụng mở nút 
chai, hộp bằng kim loại để phân phối khăn tay bằng giấy, bàn chải, giá đỡ nến, bô vệ sinh 
để trong phòng, giàn treo quần áo (hong khô), giá giữ bàn là, thùng chứa rác, dụng cụ xay 
cho mục đích gia đình thao tác bằng tay, tấm để làm sạch, dụng cụ thụt dùng khai thông 
đường ống bị tắc, đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ đất nung, cụ thể là: bát (bát to), cốc vại để 
uống bia, đồ chứa đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống, bầu đựng, chai lọ, bát tô, hộp đựng, 
đĩa, nắp đậy đĩa, bình đựng cỡ lớn, lót cốc, thìa khuấy rượu cốc tai, bình pha cà phê, nồi 
nấu không dùng điện, lọ đựng gia vị, cốc (chén), bình thon cổ, cốc để uống, bình để uống, 
bình dẹt đựng đồ uống, cốc nhỏ có chân, bình (hũ đựng), đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, 
bộ đồ để uống rượu, hộp đựng bữa ăn trưa, ca, bình rót, đồ sứ để chứa đựng, đồ gốm để 
chứa đựng, chảo bằng đất nung, đĩa nhỏ, muôi cán dài, bộ bát đĩa, bộ đựng đồ gia vị, đĩa 
ăn, cố vại, đồ pha trà, bộ lọc trà, ấm trà, bình (hũ), hàng dệt may, quần áo, đồ đi chân, đồ 
đội đầu, đồ ren và hàng thêu, cúc áo, ruy băng, kẹp và kim khâu, hoa nhân tạo, thảm, 
thảm dầy trải sàn, trò chơi và đồ chơi điện tử, chất hóa học dùng trong ngành công 
nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, sơn, sơn dầu/vec ni và sơn mài, sản phẩm vệ 
sinh cá nhân, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm cho tóc và cơ thể, tinh dầu, chế 
phẩm làm sạch và tẩy trắng, chất bôi trơn, nhiên liệu, nến, dược phẩm, chế phẩm vệ sinh 
và chế phẩm thú y, máy công cụ và máy, cụ thể là: máy chế biến đồ uống, máy nông 
nghiệp, máy sục khí, máy uốn, máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc lưỡi cắt, máy trộn, máy 
thổi, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy cán, máy khuấy, máy xén, máy xay cà phê, 
máy nén khí, máy trộn, máy xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân phối tự động, máy 
khoan, máy dập nổi, máy trạm trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền rác, máy sản xuất 
điện, máy sản xuất thủy tinh, máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy dệt kim, máy 
là, máy nhà bếp dùng điện, máy dán nhãn, máy xén cỏ, máy dùng cho công nghiệp dệt, 
máy băm thịt, máy gia công kim loại, máy đóng gói, máy in, máy xây dựng, máy khâu, 
máy làm đá, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy giặt, máy xử lý 
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chất thải, máy hàn điện, máy đếm tiền, máy hát tự động, máy dập thẻ cho văn phòng, dao 
kéo, dao cạo và dụng cụ cầm tay, máy vi tính, máy tính, thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, 
phim ảnh và quang học, kính đeo mắt và kính râm, thiết bị và dụng cụ y tế và phẫu thuật, 
thiết bị chiếu sáng, làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp 
nước và mục đích vệ sinh, xe cộ, súng cầm tay, pháo hoa, đồ chứa đựng bằng bạc, dụng 
cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ, dụng cụ âm nhạc, tạp chí, danh thiếp, sản phẩm bằng 
giấy và các - tông, cụ thể là: báo chí, tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, sổ nhật ký, ấn 
phẩm, vật liệu để bao gói, sách, sách mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp đã in sẵn, 
giấy báo, catôlô, lịch, thẻ giá, nhãn giá, túi xách, tài liệu tiếp thị và quảng cáo, tờ quảng 
cáo đã được in sẵn, sổ tay hướng dẫn người dùng, khăn, khăn tay bỏ túi, hình mẫu và 
tượng nhỏ, túi dùng cho buổi tiệc, tranh ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật 
liệu để đóng gói, cao su và chất dẻo dùng trong sản xuất, vật liệu để bao gói và cách ly, da 
và giả da và các sản phẩm làm từ những vật liệu này, cụ thể là: dây đai, túi du lịch, thắt 
lưng, hộp đựng, bộ dây cương, hòm (rương), vòng cổ dùng cho động vật, tấm phủ đồ đạc, 
bao (túi nhỏ), ví đựng tiền, ba lô, va li, va li du lịch, túi xách tay, ví nữ, ví nam, bìa bọc 
bằng da, túi đựng, hành lý, ô, gương, dây thừng, dây bện, lưới, lều, sợi và chỉ dùng trong 
ngành dệt may, giá treo áo khoác, miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, vật dụng của thợ may 
quần áo nữ, khăn trải bàn và giường, đồ chơi và các vật dụng chơi thể thao, thực phẩm và 
nước uống, thịt, cá, thịt gia cầm, hoa quả và rau được bảo quản, sấy khô và được chế biến, 
mứt và hoa quả dầm, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, chất béo và dầu có thể ăn được, 
cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột mì, bánh mỳ và bánh ngọt, gia vị, rau và hoa quả tươi, 
bia, nước khoáng, nước ép hoa quả và các loại nước uống không có ga, nước uống có chứa 
cồn, các sản phẩm hoa, cụ thể: chông cắm hoa, rêu sợi cắm hoa, bọt biển cắm hoa, dây để 
bó hoa, dụng cụ giữ hoa khi cắm, thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc và diêm; cung 
cấp danh mục trang tin của bên thứ ba tạo điều kịên cho việc giao dịch kinh doanh; dịch 
vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến điều hành thị trường điện tử cho người mua và người 
bán hàng hoá và/hoặc dịch vụ trên mạng lưới máy tính toàn cầu; hỗ trợ kinh doanh liên 
quan đến việc tạo điều kiện giao dịch kinh doanh thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu 
và địa phương; dịch vụ tư vấn quản lý công ty; dịch vụ tiếp thị và quảng cáo; xuất bản tài 
liệu quảng cáo; dịch vụ tiếp thị các trụ sở kinh doanh còn trống; phổ biến các tài liệu 
quảng cáo, cập nhật tài liệu quảng cáo, biên soạn các bài quảng cáo để sử dụng như trang 
tin điện tử trên mạng; cho thuê không gian quảng cáo, xử lý dữ liệu máy tính, cụ thể là hệ 
thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ thông tin về quảng cáo, kinh 
doanh, bán hàng; dịch vụ trả lời điện thoại (cho các thuê bao không thể kết nối); dịch vụ 
trả lời điện thoại (cho người khác); dịch vụ đấu giá trực tuyến; quản lý nhân sự; cung cấp 
thông tin liên quan đến bán hàng, kinh doanh, quảng cáo và quảng cáo bán hàng thông 
qua mạng lưới máy tính toàn cầu và thông qua mạng trực tuyến; trưng bày hàng hoá trên 
phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ giới thiệu các sản phẩm vì lợi ích 
của khách hàng để họ xem và mua các hàng hoá này từ một trang web bán hàng tổng hợp 
trên mạng Internet và trong đại lý bán sỉ vì lợi nhuận của người khác; dịch vụ giới thiệu 
các sản phẩm vì lợi ích của khách hàng để họ xem và mua các hàng hoá này từ một catalô 
bán hàng tổng hợp qua đơn đặt hàng bằng thư hoặc qua các phương tiện truyền thông vì 
lợi nhuận của người khác; dịch vụ giới thiệu các sản phẩm vì lợi ích của khách hàng để họ 
xem và mua những hàng hoá này từ đại lý bán lẻ; dịch vụ bán sỉ và bán lẻ điện thoại, máy 
thu phát cầm tay dùng cho điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động, sản phẩm điện 
tử và viễn thông cụ thể là, máy tính để bàn, màn hình máy tính, máy in, ti vi, máy quét, 
bảng điều khiển giao tiếp trò chơi điện tử, bảng mạch, chuột máy tính, bộ cấp điện cho 
máy tính, máy ảnh kỹ thuật số hoặc máy quay hình, máy đọc đĩa DVD, trò chơi điện tử, 
đĩa mềm và bộ điều khiển đĩa CD, thiết bị chơi game, cụ thể là: cần điều khiển, ổ đĩa 
cứng, thiết bị hi-fi, bàn phím, máy tính xách tay, bộ giám sát, bảng mạch chính, cạc (thẻ) 
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mạng và thẻ nhớ, loa, máy stereo (máy thu phát âm thanh nổi), phần cứng máy tính và 
phần mềm máy tính, pin, bộ nạp pin, thiết bị và dụng cụ ghi, nhận, truyền và/hoặc sao 
chép dữ liệu, thông tin, tranh ảnh, hình ảnh và/hoặc âm thanh, kim loại quý, đồ nữ trang, 
đá quý, ấn phẩm, đồ dùng văn phòng, thẻ đã được mã hoá có từ tính và không có từ tính, 
đồ gỗ, khung ảnh, đồ dùng gia đình cụ thể là: rổ/giỏ, chậu tắm cho trẻ em (có thể mang đi 
được), gậy đập thảm, gậy không dùng điện, thùng rác, tấm ván để là, cái xỏ giầy ống, vật 
dụng mở nút chai, hộp bằng kim loại để phân phối khăn tay bằng giấy, bàn chải, giá đỡ 
nến, bô vệ sinh để trong phòng, giàn treo quần áo (hong khô), giá giữ bàn là, thùng chứa 
rác, dụng cụ xay cho mục đích gia đình thao tác bằng tay, tấm để làm sạch, dụng cụ thụt 
dùng khai thông đường ống bị tắc và đồ dùng nhà bếp, đồ bằng thủy tinh, đồ bằng sứ và 
đồ bằng đất nung, cụ thể là: bát (bát to), cốc vại để uống bia, đồ chứa đựng cách nhiệt 
dùng cho đồ uống, bầu đựng, chai lọ, bát tô, hộp đựng, đĩa, nắp đậy đĩa, bình đựng cỡ lớn, 
lót cốc, thìa khuấy rượu cốc tai, bình pha cà phê, nồi nấu không dùng điện, lọ đựng gia vị, 
cốc (chén), bình thon cổ, cốc để uống, bình để uống, bình dẹt đựng đồ uống, cốc nhỏ có 
chân, bình (hũ đựng), đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, bộ đồ để uống rượu, hộp đựng bữa 
ăn trưa, ca, bình rót, đồ sứ để chứa đựng, đồ gốm để chứa đựng, chảo bằng đất nung, đĩa 
nhỏ, muôi cán dài, bộ bát đĩa, bộ đựng đồ gia vị, đĩa ăn, cố vại, đồ pha trà, bộ lọc trà, ấm 
trà, bình (hũ), chảo bằng đất nung, đĩa nhỏ, muôi cán dài, bộ bát đĩa, bộ đựng đồ gia vị, 
đĩa ăn, cố vại, đồ pha trà, bộ lọc trà, ấm trà, bình (hũ), vải dệt, quần áo, đô đi chân, đồ đội 
đầu, dây viền ren và đồ thêu, khuy cài, ruy băng, đinh ghim và kim may, hoa nhân tạo, 
thảm trải, chăn/mền, trò chơi và đồ chơi điện tử, chất hoá học dùng trong công nghiệp, 
khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, chế phẩm màu, véc ni và sơn, sản phẩm vệ sinh cá 
nhân, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm dưỡng tóc và dưỡng thể, tinh dầu, chế 
phẩm tẩy trắng và làm sạch, dầu bôi trơn, chất đốt, nến, dược phẩm, chế phẩm thú y và vệ 
sinh, đồ sắt và đồ ngũ kim nhỏ, máy, cụ thể là: máy chế biến đồ uống, máy nông nghiệp, 
máy sục khí, máy uốn, máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc lưỡi cắt, máy trộn, máy thổi, máy 
đóng nắp chai, máy đóng chai, máy cán, máy khuấy, máy xén, máy xay cà phê, máy nén 
khí, máy trộn, máy xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân phối tự động, máy khoan, máy 
dập nổi, máy trạm trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền rác, máy sản xuất điện, máy 
sản xuất thủy tinh, máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy dệt kim, máy là, máy nhà 
bếp dùng điện, máy dán nhãn, máy xén cỏ, máy dùng cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, 
máy gia công kim loại, máy đóng gói, máy in, máy xây dựng, máy khâu, máy làm đá, 
máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy giặt, máy xử lý chất thải, 
máy hàn điện, máy đếm tiền, máy hát tự động, máy dập thẻ cho văn phòng và máy công 
cụ, dao kéo, dao cạo và dụng cụ cầm tay, máy vi tính, máy tính, thiết bị và dụng cụ nhiếp 
ảnh, điện ảnh và quang học, kính đeo mắt và kinh râm, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật và y 
tế, thiết bị chiếu sáng, làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, 
cung cấp nước và dùng cho mục đích vệ sinh, xe cộ, súng cầm tay các loại, pháo hoa, đồ 
bằng bạc, cụ thể là: hộp dao cạo, dao kéo, cái nĩa, ao, thìa, giá đỡ nến, đĩa ăn, khay, dụng 
cụ đo thời gian và thời khắc, dụng cụ âm nhạc, tạp chí,danh thiếp, các sản phẩm bằng 
giấy và các tông, cụ thể là: báo chí, tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, sổ nhật ký, ấn phẩm, 
vật liệu để bao gói, sách, sách mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp đã in sẵn, giấy báo, 
catôlô, lịch, thẻ giá, nhãn giá, túi xách, tài liệu tiếp thị và quảng cáo, tờ quảng cáo đã 
được in sẵn, sổ tay hướng dẫn người dùng, khăn, khăn tay bỏ túi, hình mẫu và tượng nhỏ, 
túi dùng cho buổi tiệc, tranh ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật liệu để bao 
gói, cao su và chất dẻo dùng cho việc gia công, các vật liệu dùng để bao gói và cách điện, 
nhiệt, da và giả da và các sản phẩm làm từ những vật liệu này cụ thể là: dây đai, túi du 
lịch, thắt lưng, hộp đựng, bộ dây cương, hòm (rương), vòng cổ dùng cho động vật, tấm 
phủ đồ đạc, bao (túi nhỏ), ví đựng tiền, ba lô, va li, va li du lịch, túi xách tay, ví tiền của 
nữ, ví tiền của nam, vật đựng bằng da, túi, túi hành lý, ô (dù), gương soi, dây thừng, dây, 
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lưới (vải màn), lều, sợi và chỉ dùng cho nghành dệt, giá treo áo, miếng vải để lót đĩa ở bàn 
ăn, dụng cụ của người may váy, tấm ga trải bàn và giường, đồ chơi và dụng cụ chơi thể 
thao, thực phẩm và đồ uống, thịt, cá, gia cầm, rau và quả đã được nấu chín, sấy khô và 
bảo quản, mứt và nước sốt hoa quả, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, dầu và mỡ có 
thể ăn được, cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột làm bánh, bánh mì và bánh nướng, đồ gia 
vị, rau và quả tươi, bia, nước khoáng, nước ép hoa quả và đồ uống không chứa cồn khác, 
đồ uống chứa cồn, các sản phẩm hoa, cụ thể: chông cắm hoa, rêu sợi cắm hoa, bọt biển 
cắm hoa, dây để bó hoa, dụng cụ giữ hoa khi cắm, thuốc lá, vật dụng của người hút thuốc 
và diêm; dịch vụ quảng cảo trực tiếp qua thư; dịch vụ đại lý mua bán: điện thoại, ống 
nghe cho điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động, hàng điện tử, cụ thể là: máy tính 
để bàn, màn hình máy tính, máy in, ti vi, máy quét, bảng điều khiển giao tiếp trò chơi 
điện tử, bảng mạch, chuột máy tính, bộ cấp điện cho máy tính, máy ảnh kỹ thuật số hoặc 
máy quay hình, máy đọc đĩa DVD, trò chơi điện tử, đĩa mềm và bộ điều khiển đĩa CD, 
thiết bị chơi game, cụ thể là: cần điều khiển, ổ đĩa cứng, thiết bị hi-fi, bàn phím, máy tính 
xách tay, bộ giám sát, bảng mạch chính, cạc (thẻ) mạng và thẻ nhớ, loa, máy stereo (máy 
thu phát âm thanh nổi), phần cứng và phần mềm máy tính, pin, bộ sạc pin, thiết bị và 
dụng cụ để ghi, nhận, truyền và/hoặc sao chép dữ liệu, thông tin, hình ảnh, tranh ảnh 
và/hoặc âm thanh, kim loại quý, đồ trang sức, đá quý, ấn phẩm, văn phòng phẩm và thẻ 
mã hóa từ tính hoặc phi từ tính, đồ đặc bằng gỗ, khung ảnh, đồ dùng gia đình cụ thể là: 
rổ/giỏ, chậu tắm cho trẻ em (có thể mang đi được), gậy đập thảm, gậy không dùng điện, 
thùng rác, tấm ván để là, cái xỏ giầy ống, vật dụng mở nút chai, hộp bằng kim loại để 
phân phối khăn tay bằng giấy, bàn chải, giá đỡ nến, bô vệ sinh để trong phòng, giàn treo 
quần áo (hong khô), giá giữ bàn là, thùng chứa rác, dụng cụ xay cho mục đích gia đình 
thao tác bằng tay, tấm để làm sạch, dụng cụ thụt dùng khai thông đường ống bị tắc, đồ 
thủy tinh, đồ sứ và đồ đất nung, cụ thể là: bát (bát to), cốc vại để uống bia, đồ chứa đựng 
cách nhiệt dùng cho đồ uống, bầu đựng, chai lọ, bát tô, hộp đựng, đĩa, nắp đậy đĩa, bình 
đựng cỡ lớn, lót cốc, thìa khuấy rượu cốc tai, bình pha cà phê, nồi nấu không dùng điện, 
lọ đựng gia vị, cốc (chén), bình thon cổ, cốc để uống, bình để uống, bình dẹt đựng đồ 
uống, cốc nhỏ có chân, bình (hũ đựng), đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, bộ đồ để uống 
rượu, hộp đựng bữa ăn trưa, ca, bình rót, đồ sứ để chứa đựng, đồ gốm để chứa đựng, chảo 
bằng đất nung, đĩa nhỏ, muôi cán dài, bộ bát đĩa, bộ đựng đồ gia vị, đĩa ăn, cốc vại, đồ 
pha trà, bộ lọc trà, ấm trà, bình (hũ), hàng dệt may, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ 
ren và hàng thêu, cúc áo, ruy băng, kẹp và kim khâu, hoa nhân tạo, thảm, thảm dầy trải 
sàn, trò chơi và đồ chơi điện tử, chất hóa học dùng trong ngành công nghiệp, khoa học, 
nhiếp ảnh và nông nghiệp, sơn, sơn dầu/vec ni và sơn mài, sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà 
phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm cho tóc và cơ thể, tinh dầu, chế phẩm làm sạch và 
tẩy trắng, chất bôi trơn, nhiên liệu, nến, dược phẩm, chế phẩm vệ sinh và chế phẩm thú y, 
máy công cụ và máy, cụ thể là: máy chế biến đồ uống, máy nông nghiệp, máy sục khí, 
máy uốn, máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc lưỡi cắt, máy trộn, máy thổi, máy đóng nắp 
chai, máy đóng chai, máy cán, máy khuấy, máy xén, máy xay cà phê, máy nén khí, máy 
trộn, máy xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân phối tự động, máy khoan, máy dập nổi, 
máy trạm trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền rác, máy sản xuất điện, máy sản xuất 
thủy tinh, máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy dệt kim, máy là, máy nhà bếp dùng 
điện, máy dán nhãn, máy xén cỏ, máy dùng cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, máy gia 
công kim loại, máy đóng gói, máy in, máy xây dựng, máy khâu, máy làm đá, máy hút 
dùng cho mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy giặt, máy xử lý chất thải, máy hàn 
điện, máy đếm tiền, máy hát tự động, máy dập thẻ cho văn phòng, dao kéo, dao cạo và 
dụng cụ cầm tay, máy vi tính, máy tính, thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, phim ảnh và quang 
học, kính đeo mắt và kính râm, thiết bị và dụng cụ y tế và phẫu thuật, thiết bị chiếu sáng, 
làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích 
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vệ sinh, xe cộ, súng cầm tay, pháo hoa, đồ chứa đựng bằng bạc, dụng cụ đo thời gian và 
dụng cụ bấm giờ, dụng cụ âm nhạc, tạp chí, danh thiếp, sản phẩm bằng giấy và các - tông, 
cụ thể là: báo chí, tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, sổ nhật ký, ấn phẩm, vật liệu để bao 
gói, sách, sách mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp đã in sẵn, giấy báo, catôlô, lịch, thẻ 
giá, nhãn giá, túi xách, tài liệu tiếp thị và quảng cáo, tờ quảng cáo đã được in sẵn, sổ tay 
hướng dẫn người dùng, khăn, khăn tay bỏ túi, hình mẫu và tượng nhỏ, túi dùng cho buổi 
tiệc, tranh ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật liệu để đóng gói, cao su và chất 
dẻo dùng trong sản xuất, vật liệu để bao gói và cách ly, da và giả da và các sản phẩm làm 
từ những vật liệu này, cụ thể là: dây đai, túi du lịch, thắt lưng, hộp đựng, bộ dây cương, 
hòm (rương), vòng cổ dùng cho động vật, tấm phủ đồ đạc, bao (túi nhỏ), ví đựng tiền, ba 
lô, va li, va li du lịch, túi xách tay, ví nữ, ví nam, bìa bọc bằng da, túi đựng, hành lý, «, 
gương, dây thừng, dây bện, lưới, lều, sợi và chỉ dùng trong ngành dệt may, giá treo áo 
khoác, miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, vật dụng của thợ may quần áo nữ, khăn trải bàn và 
giường, đồ chơi và các vật dụng chơi thể thao, thực phẩm và nước uống, thịt, cá, thịt gia 
cầm, hoa quả và rau được bảo quản, sấy khô và được chế biến, mứt và hoa quả dầm, 
trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, chất béo và dầu có thể ăn được; dịch vụ lựa chọn hàng 
hoá và thu mua hàng hoá cho các cá nhân và các doanh nghiệp; dịch vụ đặt hàng (cho 
người khác); dịch vụ bán lẻ cửa hàng tạp hóa, cụ thể là: điện thoại, ống nghe cho điện 
thoại di động, phụ kiện điện thoại di động, hàng điện tử, cụ thể là: máy tính để bàn, màn 
hình máy tính, máy in, ti vi, máy quét, bảng điều khiển giao tiếp trò chơi điện tử, bảng 
mạch, chuột máy tính, bộ cấp điện cho máy tính, máy ảnh kỹ thuật số hoặc máy quay 
hình, máy đọc đĩa DVD, trò chơi điện tử, đĩa mềm và bộ điều khiển đĩa CD, thiết bị chơi 
game, cụ thể là: cần điều khiển, ổ đĩa cứng, thiết bị hi-fi, bàn phím, máy tính xách tay, bộ 
giám sát, bảng mạch chính, cạc (thẻ) mạng và thẻ nhớ, loa, máy stereo (máy thu phát âm 
thanh nổi), phần cứng và phần mềm máy tính, pin, bộ sạc pin, thiết bị và dụng cụ để ghi, 
nhận, truyền và/hoặc sao chép dữ liệu, thông tin, hình ảnh, tranh ảnh và/hoặc âm thanh, 
kim loại quý, đồ trang sức, đá quý, ấn phẩm, văn phòng phẩm và thẻ mã hóa từ tính hoặc 
phi từ tính, đồ đặc bằng gỗ, khung ảnh, đồ dùng gia đình cụ thể là: rổ/giỏ, chậu tắm cho 
trẻ em (có thể mang đi được), gậy đập thảm, gậy không dùng điện, thùng rác, tấm ván để 
là, cái xỏ giầy ống, vật dụng mở nút chai, hộp bằng kim loại để phân phối khăn tay bằng 
giấy, bàn chải, giá đỡ nến, bô vệ sinh để trong phòng, giàn treo quần áo (hong khô), giá 
giữ bàn là, thùng chứa rác, dụng cụ xay cho mục đích gia đình thao tác bằng tay, tấm để 
làm sạch, dụng cụ thụt dùng khai thông đường ống bị tắc, đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ đất 
nung, cụ thể là: bát (bát to), cốc vại để uống bia, đồ chứa đựng cách nhiệt dùng cho đồ 
uống, bầu đựng, chai lọ, bát tô, hộp đựng, đĩa, nắp đậy đĩa, bình đựng cỡ lớn, lót cốc, thìa 
khuấy rượu cốc tai, bình pha cà phê, nồi nấu không dùng điện, lọ đựng gia vị, cốc (chén), 
bình thon cổ, cốc để uống, bình để uống, bình dẹt đựng đồ uống, cốc nhỏ có chân, bình 
(hũ đựng), đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, bộ đồ để uống rượu, hộp đựng bữa ăn trưa, ca, 
bình rót, đồ sứ để chứa đựng, đồ gốm để chứa đựng, chảo bằng đất nung, đĩa nhỏ, muôi 
cán dài, bộ bát đĩa, bộ đựng đồ gia vị, đĩa ăn, cố vại, đồ pha trà, bộ lọc trà, ấm trà, bình 
(hũ), hàng dệt may, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ ren và hàng thêu, cúc áo, ruy 
băng, kẹp và kim khâu, hoa nhân tạo, thảm, thảm dầy trải sàn, trò chơi và đồ chơi điện tử, 
chất hóa học dùng trong ngành công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, sơn, 
sơn dầu/vec ni và sơn mài, sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước 
thơm cho tóc và cơ thể, tinh dầu, chế phẩm làm sạch và tẩy trắng, chất bôi trơn, nhiên 
liệu, nến, dược phẩm, chế phẩm vệ sinh và chế phẩm thú y, máy công cụ và máy, cụ thể 
là: máy chế biến đồ uống, máy nông nghiệp, máy sục khí, máy uốn, máy lắp ráp xe đạp, 
máy mài sắc lưỡi cắt, máy trộn, máy thổi, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy cán, 
máy khuấy, máy xén, máy xay cà phê, máy nén khí, máy trộn, máy xới, máy nghiền, máy 
cắt, máy phân phối tự động, máy khoan, máy dập nổi, máy trạm trổ, máy xay bột, máy 
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đúc, máy nghiền rác, máy sản xuất điện, máy sản xuất thủy tinh, máy nạo rau củ, máy 
xay, máy gặt hái, máy dệt kim, máy là, máy nhà bếp dùng điện, máy dán nhãn, máy xén 
cỏ, máy dùng cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, máy gia công kim loại, máy đóng gói, 
máy in, máy xây dựng, máy khâu, máy làm đá, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, 
máy đúc chữ, máy giặt, máy xử lý chất thải, máy hàn điện,máy đếm tiền, máy hát tự 
động, máy dập thẻ cho văn phòng, dao kéo, dao cạo và dụng cụ cầm tay, máy vi tính, máy 
tính, thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, phim ảnh và quang học, kính đeo mắt và kính râm, 
thiết bị và dụng cụ y tế và phẫu thuật, thiết bị chiếu sáng, làm nóng, sinh hơi nước, nấu 
nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, xe cộ, súng cầm tay, 
pháo hoa, đồ chứa đựng bằng bạc, dụng cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ, dụng cụ âm 
nhạc, tạo chí xuất bản định kỳ, sổ nhật ký, ấn phẩm, vật liệu để bao gói, sách, sách mỏng, 
áp phích quảng cáo, danh thiếp đã in sẵn, giấy báo, catôlô, lịch, thẻ giá, nhãn giá, túi 
xách, tài liệu tiếp thị và quảng cáo, tờ quảng cáo đã được in sẵn, sổ tay hướng dẫn người 
dùng, khăn, khăn tay bỏ túi, hình mẫu và tượng nhỏ, túi dùng cho buổi tiệc, tranh ảnh, 
máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật liệu để đóng gói, cao su và chất dẻo dùng trong 
sản xuất, vật liệu để bao gói và cách ly, da và giả da và các sản phẩm làm từ những vật 
liệu này, cụ thể là: dây đai, túi du lịch, thắt lưng, hộp đựng, bộ dây cương, hòm (rương), 
vòng cổ dùng cho động vật, tấm phủ đồ đạc, bao (túi nhỏ), ví đựng tiền, ba lô, va li, va li 
du lịch, túi xách tay, ví nữ, ví nam, bìa bọc bằng da, túi đựng, hành lý, ô, gương, dây 
thừng, dây bện, lưới, lều, sợi và chỉ dùng trong ngành dệt may, giá treo áo khoác, miếng 
vải để lót đĩa ở bàn ăn, vật dụng của thợ may quần áo nữ, khăn trải bàn và giường, đồ chơi 
và các vật dụng chơi thể thao, thực phẩm và nước uống, thịt, cá, thịt gia cầm, hoa quả và 
rau được bảo quản, sấy khô và được chế biến, mứt và hoa quả dầm,  trứng, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, chất béo và dầu có thể ăn được, cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột mì, bánh 
mỳ và bánh ngọt, gia vị, rau và hoa quả tươi, bia, nước khoáng, nước ép hoa quả và các 
loại nước uống không có ga, nước uống có chứa cồn, các sản phẩm hoa, cụ thể: chông 
cắm hoa, rêu sợi cắm hoa, bọt biển cắm hoa, dây để bó hoa, dụng cụ giữ hoa khi cắm, 
thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc và diêm; dịch vụ siêu thị bán lẻ điện thoại, ống 
nghe cho điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động, hàng điện tử, cụ thể là: máy tính 
để bàn, màn hình máy tính, máy in, ti vi, máy quét, bảng điều khiển giao tiếp trò chơi 
điện tử, bảng mạch, chuột máy tính, bộ cấp điện cho máy tính, máy ảnh kỹ thuật số hoặc 
máy quay hình, máy đọc đĩa DVD, trò chơi điện tử, đĩa mềm và bộ điều khiển đĩa CD, 
thiết bị chơi game, cụ thể là: cần điều khiển, ổ đĩa cứng, thiết bị hi-fi, bàn phím, máy tính 
xách tay, bộ giám sát, bảng mạch chính, cạc (thẻ) mạng và thẻ nhớ, loa, máy stereo (máy 
thu phát âm thanh nổi), phần cứng và phần mềm máy tính, pin, bộ sạc pin, thiết bị và 
dụng cụ để ghi, nhận, truyền và/hoặc sao chép dữ liệu, thông tin, hình ảnh, tranh ảnh 
và/hoặc âm thanh, kim loại quý, đồ trang sức, đá quý, ấn phẩm, văn phòng phẩm và thẻ 
mã hóa từ tính hoặc phi từ tính, đồ đặc bằng gỗ, khung ảnh, đồ dùng gia đình cụ thể là: 
rổ/giỏ, chậu tắm cho trẻ em (có thể mang đi được), gậy đập thảm, gậy không dùng điện, 
thùng rác, tấm ván để là, cái xỏ giầy ống, vật dụng mở nút chai, hộp bằng kim loại để 
phân phối khăn tay bằng giấy, bàn chải, giá đỡ nến, bô vệ sinh để trong phòng, giàn treo 
quần áo (hong khô), giá giữ bàn là, thùng chứa rác, dụng cụ xay cho mục đích gia đình 
thao tác bằng tay, tấm để làm sạch, dụng cụ thụt dùng khai thông đường ống bị tắc, đồ 
thủy tinh, đồ sứ và đồ đất nung, cụ thể là: bát (bát to), cốc vại để uống bia, đồ chứa đựng 
cách nhiệt dùng cho đồ uống, bầu đựng, chai lọ, bát tô, hộp đựng, đĩa, nắp đậy đĩa, bình 
đựng cỡ lớn, lót cốc, thìa khuấy rượu cốc tai, bình pha cà phê, nồi nấu không dùng điện, 
lọ đựng gia vị, cốc (chén), bình thon cổ, cốc để uống, bình để uống, bình dẹt đựng đồ 
uống, cốc nhỏ có chân, bình (hũ đựng), đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, bộ đồ để uống 
rượu, hộp đựng bữa ăn trưa, ca, bình rót, đồ sứ để chứa đựng, đồ gốm để chứa đựng, chảo 
bằng đất nung, đĩa nhỏ, muôi cán dài, bộ bát đĩa, bộ đựng đồ gia vị, đĩa ăn, cố vại, đồ pha 
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trà, bộ lọc trà, ấm trà, bình (hũ), hàng dệt may, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ ren và 
hàng thêu, cúc áo, ruy băng, kẹp và kim khâu, hoa nhân tạo, thảm, thảm dầy trải sàn, trò 
chơi và đồ chơi điện tử, chất hóa học dùng trong ngành công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh 
và nông nghiệp, sơn, sơn dầu/vec ni và sơn mài, sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà phòng, 
nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm cho tóc và cơ thể, tinh dầu, chế phẩm làm sạch và tẩy 
trắng, chất bôi trơn, nhiên liệu, nến, dược phẩm, chế phẩm vệ sinh và chế phẩm thú y, 
máy công cụ và máy, cụ thể là: máy chế biến đồ uống, máy nông nghiệp, máy sục khí, 
máy uốn, máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc lưỡi cắt, máy trộn, máy thổi, máy đóng nắp 
chai, máy đóng chai, máy cán, máy khuấy, máy xén, máy xay cà phê, máy nén khí, máy 
trộn, máy xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân phối tự động, máy khoan, máy dập nổi, 
máy trạm trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền rác, máy sản xuất điện, máy sản xuất 
thủy tinh, máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy dệt kim, máy là, máy nhà bếp dùng 
điện, máy dán nhãn, máy xén cỏ, máy dùng cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, máy gia 
công kim loại, máy đóng gói, máy in, máy xây dựng, máy khâu, máy làm đá, máy hút 
dùng cho mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy giặt, máy xử lý chất thải, máy hàn 
điện,máy đếm tiền, máy hát tự động, máy dập thẻ cho văn phòng, dao kéo, dao cạo và 
dụng cụ cầm tay, máy vi tính, máy tính, thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, phim ảnh và quang 
học, kính đeo mắt và kính râm, thiết bị và dụng cụ y tế và phẫu thuật, thiết bị chiếu sáng, 
làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích 
vệ sinh, xe cộ, súng cầm tay, pháo hoa, đồ chứa đựng bằng bạc, dụng cụ đo thời gian và 
dụng cụ bấm giờ, dụng cụ âm nhạc, tạo chí xuất bản định kỳ, sổ nhật ký, ấn phẩm, vật 
liệu để bao gói, sách, sách mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp đã in sẵn, giấy báo, 
catôlô, lịch, thẻ giá, nhãn giá, túi xách, tài liệu tiếp thị và quảng cáo, tờ quảng cáo đã 
được in sẵn, sổ tay hướng dẫn người dùng, khăn, khăn tay bỏ túi, hình mẫu và tượng nhỏ, 
túi dùng cho buổi tiệc, tranh ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật liệu để đóng 
gói, cao su và chất dẻo dùng trong sản xuất, vật liệu để bao gói và cách ly, da và giả da và 
các sản phẩm làm từ những vật liệu này, cụ thể là: dây đai, túi du lịch, thắt lưng, hộp 
đựng, bộ dây cương, hòm (rương), vòng cổ dùng cho động vật, tấm phủ đồ đạc, bao (túi 
nhỏ), ví đựng tiền, ba lô, va li, va li du lịch, túi xách tay, ví nữ, ví nam, bìa bọc bằng da, 
túi đựng, hành lý, ô, gương, dây thừng, dây bện, lưới, lều, sợi và chỉ dùng trong ngành dệt 
may, giá treo áo khoác, miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, vật dụng của thợ may quần áo nữ, 
khăn trải bàn và giường, đồ chơi và các vật dụng chơi thể thao, thực phẩm và nước uống, 
thịt, cá, thịt gia cầm, hoa quả và rau được bảo quản, sấy khô và được chế biến, mứt và hoa 
quả dầm,  trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, chất béo và dầu có thể ăn được, cà phê, trà, 
ca cao, đường, gạo, bột mì, bánh mỳ và bánh ngọt, gia vị, rau và hoa quả tươi, bia, nước 
khoáng, nước ép hoa quả và các loại nước uống không có ga, nước uống có chứa cồn, các 
sản phẩm hoa, cụ thể: chông cắm hoa, rêu sợi cắm hoa, bọt biển cắm hoa, dây để bó hoa, 
dụng cụ giữ hoa khi cắm, thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc và diêm; dịch vụ thư ký; 
cung cấp thông tin về số liệu thống kê kinh doanh; tổ chức các cuộc triển lãm vì mục đích 
quảng cáo hoặc thương mại; dịch vụ kinh doanh liên quan đến biên tập và cho thuê các 
danh mục thư từ; điều tra về kinh doanh; dịch vụ quản lý kinh doanh đối với việc xử lý 
bán hàng qua mạng Internet; dịch vụ chuyển hình thức kinh doanh và dịch vụ sắp xếp 
nhân sự; dịch vụ thanh lý hàng xuất nhập khẩu (dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu); đại lý đặt 
mua báo dài hạn; sao chép tài liệu; dịch vụ sao chép (bao gồm cả việc ghi lại trên giấy 
nến); cho thuê thiết bị văn phòng; quản lý quan hệ khách hàng; dịch vụ quản lý kinh 
doanh liên quan đến thương mại điện tử; dịch vụ quản lý và quản trị kinh đoanh liên quan 
đến chương trình tài trợ; dịch vụ kế toán; dịch vụ từ thiện, cụ thể là tổ chức và điều khiển 
các chương trình tình nguyện và các dự án dịch vụ cộng đồng; dịch vụ tư vấn, cung cấp 
thông tin và cố vấn liên quan tới các dịch vụ kể trên; môi giới nhằm bán, mua tàu thuỷ 
và/hoặc thuyền; tất cả thuộc nhóm 35.  
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Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; giao dịch tài chính; giao dịch tiền tệ; giao dịch bất động 
sản; thanh toán và điều hoà giao dịch tài chính thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu; 
dịch vụ tài chính và dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ thẻ tín dụng, xử lý và chuyển 
giao hoá đơn và thanh toán hoá đơn và cung cấp bảo hiểm cho giao dịch tài chính; dịch vụ 
chuyển quỹ; chuyển giao quỹ qua phương tiện điện tử cho người khác; dịch vụ chuyển 
khoản thanh toán cho người khác qua Internet; dịch vụ tài chính dưới dạng dịch vụ thanh 
toán và giải quyết hoá đơn; sắp xếp và quản lý hợp đồng thuê và cho thuê bất động sản; 
thuê và cho thuê bất động sản; đánh giá bất động sản; định giá bất động sản, dịch vụ tài 
chính bất động sản, đầu tư bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ đại lý bất 
động sản; môi giới nhà ở; dịch vụ tính toán bảo hiểm; dịch vụ tư vấn và quản lý bất động 
sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, thuê bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản); cho 
thuê nhà ở và căn hộ; cung cấp thông tin tài chính qua mạng Internet; dịch vụ gửi két an 
toàn và dịch vụ phát hành phiếu đã trả tiền (voucher) du lịch; đầu tư vốn; định giá tài 
chính (bảo hiểm, ngân hàng và bất động sản); dịch vụ quản lý tài sản và tài chính; dịch vụ 
tài chính và bảo hiểm; dịch vụ tài chính được cung cấp qua phương tiện truyền thông; 
dịch vụ tư vấn và cố vấn tài chính; hoạt động ngân hàng gia đình; dịch vụ ngân hàng được 
cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc mạng internet; dịch vụ môi giới chứng 
khoán, dịch vụ tích kê giao dịch cổ phiếu; môi giới cổ phiếu và chứng khoán, phân tích tài 
chính; dịch vụ thẻ ghi nợ, dịch vụ thẻ trả tiền mua hàng và dịch vụ bảo lãnh séc; dịch vụ 
ngân hàng, dịch vụ đầu tư và dịch vụ tài khoản tiết kiệm; dịch vụ thanh toán tài chính; xác 
minh tín dụng qua mạng lưới thông tin máy tính toàn cầu; dịch vụ quản lý rủi ro tín dụng 
điện tử; dịch vụ thanh toán hoá đơn điện tử và thanh toán mua sắm điện tử; dịch vụ nợ và 
cho nợ tài khoản tài chính; dịch vụ ngân hàng điện tử; phát hành thẻ có giá trị được tích 
trữ, thẻ trả tiền mua hàng, thẻ ghi nợ; dịch vụ thẻ tín dụng điện thoại; dịch vụ thông tin 
liên quan đến tài chính và bảo hiểm, được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính 
hoặc mạng Internet; đại lý thu phí tiền điện và ga; định giá đồ cổ; định giá các tác phẩm 
nghệ thuật; định giá đồ trang sức; định giá ô tô đã qua sử dụng; cung cấp thông tin về 
thanh toán thuế (thông tin tài chính); huy động vốn từ thiện; tổ chức thu quỹ từ thiện; cho 
thuê máy đếm hoặc máy xử lý tiền giấy và tiền xu; cho thuê máy phát tiền hoặc máy rút 
tiền tự động; dích vụ thanh toán trực tuyến; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin 
liên quan đến tất cả các dịch vụ kể trên, tất cả thuộc Nhóm 36.   

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; cung cấp các dịch vụ truyền hội nghị qua phương tiên đa 
truyền thông dựa trên các trang điện tử, truyền hội nghị qua video và truyền các cuộc họp 
trực tuyến cho phép đồng thời và không đồng thời xem, chia sẻ, biên tập và thảo luận các 
tài liệu, dữ liệu, hình ảnh của những người tham gia qua một trình duyệt web; cung cấp 
cho khách hàng việc truy cập trực tuyến đến các báo cáo trực tuyến liên quan đến việc 
thực hiện, hiệu quả và tình trạng của chương trình ứng dụng dựa vào trang web, hội nghị 
qua phương tiện truyền thông, hội nghị qua video và hội họp; cung cấp cho người sử dụng 
việc truy cập an toàn từ xa qua mạng Internet đến mạng lưới máy tính cá nhân; cung cấp 
dịch vụ cộng tác trực tuyến cho phép người sử dụng truy cập các ứng dụng, bài diễn 
thuyết, tài liệu được chia sẻ chung, dữ liệu, danh sách liệt kê công việc và các diễn đàn 
thảo luận; dịch vụ phát thanh truyền hình qua mạng internet; cung cấp dữ liệu thông tin 
trực tuyến liên quan đến diễn đàn trên một trang web về khiếu nại phàn nàn về dịch vụ 
phát thanh truyền hình; cung cấp dịch vụ truy cập và liên kết viễn thông vào cơ sở dữ liệu 
máy tính và với mạng Internet; dịch vụ liên lạc điện tử; dịch vụ viễn thông tương tác; dịch 
vụ viễn thông thông tin (trang web), các chương trình máy tính và dữ liệu; cung cấp dịch 
vụ kết nối viễn thông với mạng Internet hoặc cơ sở dữ liệu; cung cấp dịch vụ truy cập viễn 
thông tới các tiện ích và cấu trúc của một trang tin toàn cầu; liên lạc bằng thiết bị cuối 
máy tính; liên lạc bằng mạng cáp quang; truyền thư tin và hình ảnh nhờ máy tính hỗ trợ; 
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truyền bản sao lại (bản fax); gửi tin nhắn; dịch vụ nhắn tin; cho thuê mô đem; dịch vụ 
truyền thông dữ liệu bằng phương tiện điện tử; cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ gửi, 
nhận và gửi chuyển tiếp thư tín điện tử; dịch vụ thu thập, truyền tải và phát dữ liệu thông 
qua phương tiện điện tử; thu thập, truyền tải và phát thư tín, hình ảnh tĩnh và/hoặc thông 
tin về hình ảnh động chẳng hạn như các ký tự, tin nhắn, nhạc và hình ảnh, điện báo, thông 
tin và dữ liệu bằng các phương tiện cơ học, điện tử, điện thoại, điện báo, cáp, máy tính và 
vệ tinh; truyền tải, phát và tiếp nhận âm thanh, ảnh phim, ảnh tĩnh và động, dữ liệu có thể 
ở dạng đã được nén hoặc chưa được nén và có thời gian thực hoặc thời gian trì hoãn; dịch 
vụ truyền tải đơn đặt hàng điện tử, hội nghị qua điện tử, nhắn tin điện tử; dịch vụ truyền 
hội nghị qua video; dịch vụ liên lạc bằng bảng tin điện tử có thể làm cho người sử dụng 
thực hiện một cuộc đàm thoại tương tác với thời gian thực giữa thiết bị cuối máy tính và 
bảng tin điện tử chứa hình ảnh tĩnh, thông tin hình ảnh động và thông tin lời nói chẳng 
hạn như các ký tự; cung cấp bảng tin điện tử và bảng tin nhắn điện tử cho việc truyền tải 
tin nhắn; cung cấp diễn đàn thảo luận trực tuyến; dịch vụ phát chương trình truyền hình; 
phát và truyền tải chương trình vô tuyến truyền thanh và truyền hình; dịch vụ phát nhạc; 
dịch vụ truyền tải nhạc, phim, chương trình tương tác, video, trò chơi máy tính điện tử; 
dịch vụ truyền tải thông tin liên quan đến dịch vụ bán lẻ tổng hợp và mua hàng trực tuyến; 
dịch vụ truyền tải video theo yêu cầu; đại lý phát hành tin tức; cung cấp dịch vụ truy cập 
cơ sở dữ liệu máy tính trên mạng máy tính toàn cầu cho việc tìm kiếm và khôi phục lại 
thông tin, dữ liệu, trang tin, nguôn tin có thể có trên mạng máy tính; cung cấp cho người 
sử dụng dịch vụ truy cập cơ sở dữ liệu máy tính chứa xuất bản phẩm điện tử, bảng tin, cơ 
sở dữ liệu và thông tin có thể kết nối thông qua máy tính; hoạt động/điều hành phòng trò 
chuyện qua mạng (dịch vụ phòng trò chuyện qua mạng); cung cấp người sử dụng dịch vụ 
truy cập đa phương tiện tới mạng lưới thông tin máy tính toàn cầu cho việc chuyển và 
truyền hàng loạt thông tin; cung cấp dịch vụ truy cập vào trang web trên mạng lưới máy 
tính toàn cầu nhờ đó các bên thứ ba có thể chào bán hàng hoá và dịch vụ, có thể đặt và 
thực hiện các đơn hàng, có thể tham gia các hợp đồng và giải quyết việc kinh doanh; cung 
cấp dịch vụ truy cập vào một trang web tương tác trên mạng lưới máy tính toàn cầu cho 
các bên thứ ba để đưa lên các thông tin, trả lời các yêu cầu, đặt và thực hiện các dơn hàng 
cho các sản phẩm, dịch vụ và cơ hội kinh doanh; dịch vụ thông tin liên lạc, cụ thể là dịch 
vụ nhắn tin chữ số và chữ viết kỹ thuật số; truyền tải thông tin bằng phương tiện truyền 
thông dữ liệu cho việc hỗ trợ thực hiện quyết định; truyền tải thông tin thông qua hệ 
thống liên lạc bằng viđeo; dịch vụ truyền hội nghị qua trang web; dịch vụ truyên thông 
điện tử cho việc thiết lập phòng trò chuyện qua mạng ảo thông qua nhắn tin bằng chữ viết; 
cung cấp bảng tin điện tử cho việc gửi và truyền tải thư tín giữa những người sử dụng máy 
tính quan tâm đến các sản phẩm, dịch vụ, vị trí đứng đầu trong kinh doanh và cơ hội kinh 
doanh; cung cấp bảng tin tương tác trực tuyến cho việc đưa lên, quảng cáo, bán và bán lại 
các mặt hàng thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu; cung cấp dịch vụ gửi thư điện tử và 
gửi chuyển tiếp thư điện tử; dịch vụ liên lạc bằng hình ảnh và âm thanh thông qua máy 
tính, mạng lưới máy tính và mạng lưới truyền thông toàn cầu; cung cấp dịch vụ truy cập 
máy tính và cho thuê thời gian truy cập vào cơ sở dữ liệu và bảng tin tương tác trực tuyến; 
cung cấp việc truy cập vào trang web trên mạng lưới máy tính toàn cầu nhờ đó các bên 
thứ ba có thể chào bán hàng hoá và dịch vụ, có thể đặt và thực hiện các đơn hàng, có thể 
tham gia các hợp đồng và giải quyết công việc kinh doanh; cung cấp dịch vụ truy cập vào 
bảng tin điện tử cho việc gửi và truyền tải thư tín giữa những người sử dụng máy tính 
quan tâm đến các sản phẩm, dịch vụ và cơ hội kinh doanh; cung cấp dịch vụ truy cập lịch 
điện tử, sách địa chỉ, bài ghi chép đặc biệt thông qua mạng lưới máy tính toân cầu và cá 
nhân; cung cấp thiết bị và dịch vụ truy cập hội nghị qua điện thoại và/hoặc video từ xa; 
cung cấp các đuờng dẫn tới trang web của bên thứ ba đề tạo điều kiện cho giao dịch 
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thương mại điện từ và giao dịch kinh doanh thực tế; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và 
cố vấn liên quan tới các dịch vụ kế trên; tất cả thuộc nhóm 38.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; sắp xếp tua du lịch; lưu giữ dữ 
liệu hoặc tài liệu được quản lý bằng điện tử; thông tin về vận tải; môi giới vận chuyển; 
vận tải bằng ô tô; vận tải bằng đường hàng không; cho thuê xe cộ; dịch vụ cung cấp nước; 
chuyển phát thư tín; đặt chỗ du lịch; vận tải bằng đường ống; chuyển phát hàng hoá qua 
đơn đặt hàng bằng thư; dịch vụ người đưa thư (thư tín hoặc hàng hoá); dịch vụ vận tải 
dưới hình thức quản lý hậu cần liên quan đến vận tải; dịch vụ cho thuê xe ô tô; dịch vụ bãi 
đỗ xe ô tô; vận chuyển bằng thuyền yat và/hoặc tàu thuỷ; dịch vụ đại lý du lịch; dịch vụ 
thông tin du lịch và đặt chỗ du lịch; dịch vụ đại lý vé du lịch; sắp xếp du lịch và thông tin 
du lịch, tất cả được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc từ mạng internet; 
cung cấp thông tin liên quan đến du lịch và tua du lịch thông qua mạng internet hoặc 
thông qua mạng lưới viễn thông; dịch vụ vận tải hàng hoá và hành khách; dịch vụ đóng 
gói; cung cấp thông tin về giao thông và đường đi, dịch vụ tài xế; chất và bốc dỡ hàng 
hoá; môi giới chuyên chở hàng hoá; dịch vụ chuyển nhà; môi giới nhằm thuê, cho thuê 
và/hoặc cho phép sử dụng tàu thuỷ và/hoặc thuyền; cứu hộ và trục vớt tàu thuỷ và/hoặc 
thuyền; dịch vụ lái xe; phân phối và cung cấp khí đốt (gas); phân phối và cung cấp điện; 
phân phối và cung cấp hơi nóng; phân phối và cung cấp nước; dịch vụ cung cấp chỗ neo 
đậu tàu thuyền; cho thuê nhà kho chứa hàng; cung cấp khu dành cho máy bay cất cánh; 
cung cấp đường đi chịu thuế; thuê và/hoặc cho thuê xe lăn; quản lý bãi trống đỗ xe; thuê 
và/hoặc cho thuê máy bay; thuê và/hoặc cho thuê xe công-ten-nơ; thuê và/hoặc cho thuê 
xe đạp; thuê và/hoặc cho thuê xe ô tô; thuê và/hoặc cho thuê tàu thuỷ và/hoặc thuyền bè; 
thuê và/hoặc cho thuê xe cộ hoạt động bằng sức người; thuê và/hoặc cho thuê hệ thống đỗ 
xe chạy bằng máy; thuê và/hoặc cho thuê tấm nâng hàng (pa-lét); thuê và/hoặc cho thuê 
máy đóng gói hoặc bọc hàng; thuê và/hoặc cho thuê tủ ướp lạnh; dịch vụ thu gom rác và 
chất thải gia đình; dịch vụ thu gom rác và chất thải công nghiệp; dịch vụ tư vấn, cố vấn và 
cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ kể trên, tất cả thuộc nhóm 39.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; các hoạt động văn 
hoá và thể thao; xuất bản văn bản, sách và báo (không bao gồm những bài quảng cáo); 
xuất bản biểu đồ, hình ảnh và tranh ảnh; xuất bản báo, tạp chí và tạp chí xuất bản định kỳ; 
dịnh vụ hướng dẫn, đào tạo và giảng dạy liên quan đến viễn thông, máy tính, chương trình 
máy tính, thiết kế trang web, thương mại điện tử, quản lý kinh doanh và quảng cáo; cung 
cấp dịch vụ giáo dục, giải trí, hướng dẫn, giảng dạy và đào tạo tương tác và không tương 
tác; thiết kế giáo trình giảng dạy, các kỳ thi và văn bằng thể hiện trình độ chuyên môn; 
dịch vụ giải trí được cung cấp thông qua phương tiện tương tác kỹ thuật số và điện tử; 
dịch vụ trò chơi điện tử được cung cấp bởi các phương tiện Internet; cung cấp thông tin 
liên quan đến các hoạt động giáo dục, đào tạo, giải trí, vui chơi, thể thao, xã hội và văn 
hoá; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không thể tải xuống được); sắp xếp, tổ 
chức, đăng cai tổ chức và điều hành các cuộc thi hát; sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và 
điều hành các buổi hoà nhạc; sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và điều hành các sự kiện 
và các cuộc thi vì mục đích giải trí hoặc giáo dục; sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và 
điều hành các chương trình trò chơi và các trò chơi ngoài trời mang tính chất khám phá; 
dịch vụ đại lý vé tham gia giải trí; thông tin liên quan đến địch vụ giải trí hoặc giáo dục 
được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc mạng Intemet; cung cấp nhạc kỹ 
thuật số (không thể tải xuống được) từ mạng Internet; cung cấp nhạc kỹ thuật số (không 
thể tải xuống được) từ các trang web có tệp đuôi MP3; dịch vụ giải trí và giáo dục liên 
quan đến lên kế hoạch, sản xuất và phat âm thanh, hình ảnh, nhạc kỹ thuật số, phim, âm 
thanh đã được ghi hoặc âm thanh trực tiếp, thiết bị nhìn hoặc nghe nhìn cho việc phát đi 
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qua cáp đất, kênh vệ tinh, mạng Internet, hệ thống và các phương tiện truyền thông không 
dây và có dây khác; dịch vụ giải trí âm nhạc; cho thuê băng đĩa âm thanh đã được thu; 
chuẩn bị các chương trình giải trí, giáo dục, phim tài liệu và tin tức cho việc phát thanh 
truyền hình; dịch vụ phóng viên tin tức; thông tin liên quan đến các sự kiện văn hoá hoặc 
thể thao, các tin tức thời sự và các tin tức phát hành được cung cấp bởi truyền hình vệ 
tinh, mạng internet hoặc bằng các phương tiện điện tử khác; dàn dựng phim, chương trình 
phát thanh và truyền hình; chuẩn bị và sản xuất chương trình truyền hình; cung cấp thông 
tin, dữ liệu, biểu đồ, âm thanh, nhạc, viđêo, phim hoạt hình và văn bản cho mục đích giải 
trí; dịch vụ trò chơi; cung cấp tiện nghi câu lạc bộ vui chơi, thể thao và phòng tập thể dục; 
tổ chức các buổi biểu diễn của các ban nhạc; dịch vụ câu lạc bộ đêm, biểu diễn thời trang, 
câu lạc bộ khiêu vũ, câu lạc bộ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ liên quan đến dịch vụ giải trí, 
giáo dục và văn hoá; sắp xếp, điều hành và cung cấp các buổi hội nghị chuyên đề, hội 
nghị, đại hội, hội thảo chuyên đề và hội thảo về giảng dạy; tổ chức và điều hành các cuộc 
triển lãm về văn hoá và giáo dục, biểu diễn thời trang, chương trình văn hoá và giáo dục 
và biểu diễn về văn hoá và giáo dục; dịch vụ trưng bày và triển lãm nghệ thuật; dịch vụ 
triển lãm nghệ thuật liên quan đến cho thuê mỹ thuật; dịch vụ giảng dạy liên quan đến sức 
khoẻ, an toàn nghề nghiệp và bảo vệ môi trường; cung cấp các giờ học về thuốc lá và 
thưởng thức rượu; cung cấp thông tin giáo dục về các tài liệu nghiện cứu và giới thiệu các 
tài liệu nghiên cứu; sắp xếp, tổ chức, lập kế hoạch và quản lý các cuộc hội thảo chuyên đề 
về giáo dục hoặc văn hoá; huấn luyện vật nuôi; hướng dẫn sản xuất chương trình truyền 
thanh; truyền hình; dịch vụ giáo dục đào tạo liên quan đến vận hành máy móc và thiết bị, 
bao gồm cả thiết bị nghe nhìn được sử dụng cho việc sản xuất các chương trình truyền 
thanh/truyền hình; dịch vụ phòng thu âm và thu hình; cung cấp (không phải mua bán) 
trang thiết bị dùng cho thể thao; cung cấp (không phải mua bán) trang thiết bị cho các bộ 
phim, buổi trình diễn, vở kịch, âm nhạc hoặc giảng dạy; dịch vụ đặt chỗ trước cho các 
cuộc giải trí; thuê và cho thuê hình ảnh động (phim xi-nê/phim chiếu bóng); thuê và cho 
thuê dụng cụ âm nhạc; thuê và cho thuê chương trình truyền hình; thuê và cho thuê máy 
thu hình; cho thuê sách; dịch vụ thư viện lưu trữ; dịch vụ ghi phụ đề phim/sách; dịch vụ 
phiên dịch ngôn ngữ dấu hiệu; cho thuê phần mềm giải trí; cung cấp trò chơi viđêo, trò 
chơi máy tính, âm thanh hoặc hình ảnh, hoặc phim ảnh thông qua viễn thông hoặc mạng 
lưới máy tính; cũng cấp các trò chơi và các cuộc thi đấu trực tuyến từ mạng máy tính; cho 
thuê băng viđêo đã được ghi trước; thuê và cho thuê máy chơi trò chơi; cho thuê thiết bị 
trò chơi điện tử; cho thuê tranh ảnh; dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ dịch thuật; phiên dịch 
ngôn ngữ; chương trình giáo dục và đạo tạo liên quan đến vấn đề quản lý rủi ro; chương 
trình giáo dục và đào tạo liên quan đến cấp giấy chứng nhận; dịch vụ cung cấp tin tức 
(dịch vụ phóng viên tin tức); dịch vụ xổ số; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin 
liên quan đến các dịch vụ kể trên, tất cả thuộc Nhóm 41.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và các dịch vụ thiết kế và nghiên cứu liên quan 
đến khoa học và công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát 
triển phần mềm và phần cứng máy tính; dịch vụ cung cấp kỹ thuật máy tính để truyền 
thông tin, dữ liệu, tài liệu và hình ảnh qua Internet; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng 
dụng, cụ thể là ứng dụng phần mềm máy tính chủ của người khác; dịch vụ nhà cung cấp 
dịch vụ ứng dụng nhằm cung cấp phần mềm liên quan đến hội nghị qua trang web, hội 
nghị qua âm thanh, thư tín điện tử, cộng tác tài liệu, hội nghị qua vi-đê-ô và xử lý âm 
thanh và các cuộc gọi; cung cấp phần mềm trực tuyến không thể tải xuống được tạo điều 
kiện cho khả năng hoạt động tương tác các ứng dụng phần mềm đa dạng; dịch vụ hỗ trợ 
kỹ thuật liên quan đến phần mềm máy tính và ứng dụng máy tính được cung cấp trực 
tuyến qua thư điện tử và qua điện thoại; dịch vụ máy tính, cụ thể là, tạo một cộng đồng 
trực tuyến cho những người sử dụng đã đăng ký tham gia thảo luận, nhận ý kiến phản hồi, 
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tạo các cộng đồng ảo, tham gia vào mạng lưới xã hội, và trao đổi tài liệu; tư vấn công 
nghệ máy tính được cung cấp cho những người sử dụng mạng Internet qua phương tiện hỗ 
trợ của đường dây nóng; dịch vụ máy tính liên quan đến việc tạo chỉ số thông tin, xác 
định vị trí và nguồn tin trên mạng máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết 
kế máy tính, máy tính sổ tay ghi chép điện tử, máy tính xách tay, máy tính có thể mang 
theo, máy tính cầm tay; thiết kế máy hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân và máy phát nhạc cá 
nhân; thiết kế điện thoại di động và điện thoại thông minh; thiết kế máy quay phim kỹ 
thuật số; dịch vụ máy tính, cụ thể là: lập chương trình máy tính; dịch vụ tích hợp máy 
tính; dịch vụ phân tích máy tính; lập chương trình máy tính liên quan đến việc chặn vi rút; 
dịch vụ phần mềm hệ thống máy tính; cung cấp dịch vụ kết nối trực tiếp giữa những người 
sử dụng máy tính để trao đổi thông tin; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống 
máy tính; thiết kế và phát triển các trang web; dịch vụ máy chủ các trang điện tử cho 
người khác; dịch vụ máy chủ phần mềm ứng dụng máy tính cho việc tìm kiếm và khôi 
phục thông tin từ cơ sở dữ liệu và mạng lưới máy tính; cung cấp thông tin kỹ thuật cho 
lệnh cụ thể của người dùng cuối thông qua phương tiện điện thoại hoặc mạng lưới máy 
tính toàn cầu; dịch vụ tư vấn liên quan đến phần mềm máy tính; dịch vụ máy tính liên 
quan đến tìm kiếm cơ sở dữ liệu máy tính và trang web theo yêu cầu của khách hàng; mã 
hóa và giải mã tín hiệu điện tử và máy tính; chuyển đổi dữ liệu và tài liệu từ dạng vật lý 
sang dạng phương tiện điện tử; dịch vụ kiến trúc và thiết kế; dịch vụ thiết kế nội thất các 
toà nhà, văn phòng và căn hộ; dịch vụ thông tin mạng và máy tính; dịch vụ quản lý rủi ro 
an toàn máy tính; dịch vụ kiểm tra an ninh máy tính và thông tin an ninh máy tính; dịch 
vụ xác nhận chất lượng; dịch vụ máy tính liên quan đến xác nhận giao dịch kinh doanh và 
chuẩn bị báo cáo giao dịch kinh doanh; dịch vụ xác nhận an ninh máy tính; điều khiển 
truy cập (dịch vụ an ninh máy tính) đến máy tính, mạng điện tử và cơ sở ®÷ liệu; dịch vụ 
an ninh truyền tải dữ liệu và giao dịch thông qua mạng lưới máy tính; tư vấn liên quan 
đến lĩnh vực an toàn dữ liệu; dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến anh ninh viễn thông; 
dịch vụ an ninh mạng lưới thông tin trên máy tính; cung cấp thông tin trong lĩnh vực an 
ninh mạng lưới thông tin trên máy tính, trên các trang web toàn cầu và trên Internet và 
truyền tải thông tin và dữ liệu an toàn; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh mạng lưới 
thông tin trên máy tính, trên các trang web toàn cầu và trên Internet và truyền tài thông 
tin và dữ liệu an toàn; dịch vụ xác nhận trực tuyến chữ ký điện tử; lưu trữ dữ liệu điện tử. 
dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin cho tất cả các dịch vụ kể trên, tất cả nằm 
trong nhóm 42. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ cá nhân và xã hội do người khác thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu cá 
nhân, cụ thể là: dịch vụ mua sắm cho cá nhân, dịch vụ chăm sóc cho cá nhân, dịch vụ 
chăm sóc cá nhân (không bao gồm sự trợ giúp y tế), dịch vụ nhắc nhở cho cá nhân, vệ sĩ 
cho cá nhân, dịch vụ người hộ tống trong các cuộc giao tiếp thượng lưu, dịch vụ tư vấn 
liên quan đến việc lập kế hoạch cho các cuộc gia tiếp cộng đồng, dịch vụ người đi kèm, 
dịch vụ môi giới giới thiệu cá nhân, dịch vụ trông nhà, dịch vụ trông giữ trẻ tại nhà, dịch 
vụ trông giữ thú nuôi tại nhà, hãng thám tử, lập số tử vi; dịch vụ công tác xã hội cụ thể là 
công tác từ thiện liên quan đến giải quyết tranh chấp, trọng tài phân xử, trông giữ trẻ tại 
nhà; câu lạc bộ gặp gỡ; dịch vụ pháp lý; dịch vụ đăng ký tên miền; dịch vụ an ninh và bảo 
vệ, dịch vụ vệ sĩ cho cá nhân; cho thuê quần áo; cung cấp dịch vụ bảo vệ thông qua trạm 
điện trung tâm đối với những người xâm phạm, kẻ trộm và hệ thống phòng cháy; dịch vụ 
giám sát thiết bị báo trộm và người xâm phạm, dịch vụ giám sát thiết bị báo và thiết bị 
phát hiện cháy và lụt; dịch vụ quản gia và bảo mẫu; li-xăng dữ liệu số, hình ảnh tĩnh, hình 
ảnh động, âm thanh và chữ viết (dịch vụ pháp lý); tạo, biên soạn và duy trì việc đăng ký 
tên miền (dịch vụ pháp lý); kiểm tra hành lý cho mục đích an ninh; dịch vụ điều tra thông 
tin cá nhân; dịch vụ an ninh cho việc bảo vệ tài sản và cá nhân; dịch vụ mai táng; dịch vụ 
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tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên, tất cả thuộc Nhóm 
45.  
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang 

học, cân, do, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cứu sinh và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ để 
truyền dẫn, đóng ngắt, chuyển đổi tích, điều chỉnh hay điều khiển dòng điện; thiết bị ghi, 
truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi âm thanh 
hoặc hình ảnh; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy đếm tiền, máy tính, thiết 
bị xử lý dữ liệu và máy vi tính; chương trình máy tính; phần mềm xử lý việc thanh toán 
điện tử; phần mềm xác thực; phần mềm máy tính được cung cấp trên mạng Internet, xuất 
bản phẩm điện tử trực tuyến (có thể tải xuống từ mạng Internet hoặc từ mạng lưới máy 
tính hoặc từ cơ sở dữ liệu máy tính); phần mềm máy tính có thể tải xuống được tạo điều 
kiện cho việc truyền tải thông tin, dữ liệu, tài liệu, âm thanh và hình ảnh điện tử qua mạng 
Internet; phần mềm máy tính có thể tải xuống được cho phép người sử dụng tham gia các 
cuộc họp và tham gia các lớp học qua các trang điện tử, với việc truy cập các dữ liệu, tài 
liệu, hình ảnh và ứng dụng phần mềm thông qua một trình duyệt trang tin điện tử; phần 
mềm máy tính có thể tải xuống được dùng để truy cập, xem và điều khiển các máy tính và 
mạng lưới máy tính từ xa; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống dưới dạng báo, bài viết 
và các tài liệu hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực điện tử viễn thông, mạng Internet, giáo 
dục, kinh doanh, bán hàng và tiếp thị; phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi dùng cho máy 
tính; máy tính sổ tay ghi chép điện tử; máy tính xách tay; máy tính có thể mang theo; máy 
tính cầm tay; máy hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân; máy phát nhạc cá nhân; điện thoại di động; 
điện thoại thông minh; máy ảnh kỹ thuật số; máy tính tâm điểm trong mạng nội bộ; máy 
chủ; phần cứng máy tính và phần cứng kết nối mạng lưới viễn thông; bộ khớp nối mạng 
máy tính, bộ ngắt mạch dùng cho máy tính, bộ định tuyến dùng cho máy tính và máy chủ 
để truy cập mạng máy tính; mô đem không dây và có dây, thiết bị và thẻ truyền thông; giá 
đỡ máy tính xách tay, túi chuyên dụng đựng máy tính; thiết bị dập lửa; phần cứng máy 
tính và phần sụn máy tính; phần mềm máy tính (bao gồm phần mềm có thể tải xuống 
được từ mạng Internet); đĩa compắc; nhạc kỹ thuật số (có thể tải xuống được từ mạng 
Internet); thiết bị viễn thông; tấm lót chuột (máy tính); máy thu phát cầm tay dùng cho 
điện thoại di động; phụ kiện điện thoại di động; tranh ảnh, tranh ảnh động, phim và nhạc 
có thể tải xuống được; hệ thống báo động; camera an ninh; bộ truyền hình và phát thanh 
vô tuyến di động; thiết bị truyền hình; máy quay hình; máy quay phim; tai nghe; tai nghe 
đeo tai; loa; dụng cụ và thiết bị hệ thống định vị toàn cầu (GPS); phần mềm và chương 
trình trò chơi video điện tử trên máy tính (bao gồm phần mềm có thể tải xuống được từ 
mạng Internet); màn hình tinh thể lỏng dùng cho thiết bị điện tử và viễn thông; hộp đổi tín 
hiệu cáp truyền hình; bộ điều khiển từ xa; chương trình lưu trữ dữ liệu; kính đeo mắt và 
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kính râm; biển báo điện tử; thẻ chứng minh thư, thẻ tiền mặt, thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng 
ngân hàng đã được mã hoá hoặc từ tính; máy rút tiền tự động, máy phát tiền; tất cả thuộc 
nhóm 9.     

 
Nhóm 16: Báo; tạp chí; tạp chí xuất bản định kỳ; báo hằng ngày; giấy, bìa các tông; ấn 
phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; hồ dán dùng cho mục đích văn 
phòng hoặc gia đình; vật liệu dùng cho các nghệ sĩ; chổi quét sơn; máy đánh chữ và đồ 
dùng văn phòng trừ đồ đạc; đồ dùng để giảng dạy (không phải thiết bị); vật liệu bằng chất 
dẻo dùng để bao gói (không nằm trong các nhóm khác); mẫu chữ in; bản in đúc của 
ngành in; sách, sách mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp đã được in sẵn, giấy báo, 
catalô, lịch, thẻ giá, nhãn giá; túi bằng giấy, bìa các tông và chất dẻo dùng để bao gói; 
danh bạ về trang tin điện tử, thư điện tử, fax, điện thoại đã được in sẵn, thẻ dưới hình thức 
thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ tiền trả, thẻ điện thoại không phải là các loại thẻ đã được mã 
hoá và có từ tính; tài liệu tiếp thị và quảng cáo; tờ quảng cáo đã được in sẵn; sổ tay để ghi 
chép; vật liệu để gói; khăn giấy; khăn tay bỏ túi bằng giấy; hình mẫu và tượng nhỏ bằng 
giấy; túi bằng giấy dùng cho buổi tiệc; tất cả thuộc nhóm 16.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ chức 
năng văn phòng, cụ thể là: đánh máy, quét và sao chụp tài liệu, sắp xếp tài liệu vào hồ sơ, 
sao chép lại các thông báo; tổ chức, điều hành và giám sát chương trình khách hàng trung 
thành và khuyến khich; dịch vụ quảng cáo cung cấp qua mạng Internet; sản xuất chương 
trình quảng cáo phát trên tivi và rađiô; dịch vụ kế toán; bán đấu giá; hội chợ thương mại; 
thăm dò dư luận; xử lý văn bản; cung cấp thông tin kinh doanh; dịch vụ đại lý quảng cáo; 
dịch vụ quảng cáo được cung cấp cho người khác; quản lý cơ sở dữ liệu; biên tập thông 
tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ tư vấn kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên 
quan đến các buổi thảo luận, chương trình học, chương trình đào tạo, hội nghị và các sự 
kiện được tổ chức qua các trang điện tử; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến việc 
truyền tải kiến thức thông qua trang tin điện tử; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến 
công nghệ cộng tác và cộng tác trực tuyến; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến bán 
hàng và tiếp thị; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh liên 
quan đến phát triển, thành lập, phân đoạn, thực hiện, ghi nhận, quản lý và theo dõi các 
buổi thảo luận, chương trình học, chương trình đào tạo, hội nghị và các sự kiện được tổ 
chức qua trang điện tử, dịch vụ tư vấn kinh doanh và nghiên cứu thị trường; dịch vụ tư vấn 
kinh doanh liên quan đến việc tạo điều kiện giao dịch kinh doanh thông qua mạng máy 
tính toàn cầu và địa phương bằng việc định vị và cung cấp sự phân phát hàng loạt sản 
phẩm và dịch vụ kinh doanh của khách hàng; phổ biến thông tin kinh doanh liên quan đến 
hàng hoá và dịch vụ của người khác thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và địa 
phương; dịch vụ tư vấn kinh doanh thông qua trang web trên mạng máy tính toàn cầu nhờ 
đó các bên thứ ba có thể dưa ra bán và xác định nguồn hàng hoá và dịch vụ, định vị và 
xác định rõ tình trạng các vị trí đứng đầu về trao đổi buôn bán, thực hiện các đơn đặt 
hàng, tham gia các hợp đồng kinh doanh và giải quyết công việc kinh doanh; cung cấp 
dịch vụ đặt hàng trực tuyến trên máy tính; quảng cáo hàng hoá và dịch vụ của người khác 
thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và địa phương; dịch vụ môi giới xuất nhập khẩu 
quốc tế; cho thuê không gian quảng cáo trên phương tiện truyền thông; dịch vụ kinh 
doanh trực tuyến liên quan đến đấu giá điện tử và cung cấp việc đánh giá kinh doanh trực 
tuyến liên quan đến đấu giá điện tử; dịch vụ bán lẻ trực tuyến các sản phẩm hàng tiêu 
dùng, cụ thể là: điện thoại, ống nghe cho điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động, 
hàng điện tử, cụ thể là: máy tính để bàn, màn hình máy tính, máy in, ti vi, máy quét, bảng 
điều khiển giao tiếp trò chơi điện tử, bảng mạch, chuột máy tính, bộ cấp điện cho máy 
tính, máy ảnh kỹ thuật số hoặc máy quay hình, máy đọc đĩa DVD, trò chơi điện tử, đĩa 
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mềm và bộ điều khiển đĩa CD, thiết bị chơi game, cụ thể là: cần điều khiển, ổ đĩa cứng, 
thiết bị hi-fi, bàn phím, máy tính xách tay, bộ giám sát, bảng mạch chính, cạc (thẻ) mạng 
và thẻ nhớ, loa, máy stereo (máy thu phát âm thanh nổi), phần cứng và phần mềm máy 
tính, pin, bộ sạc pin, thiết bị và dụng cụ để ghi, nhận, truyền và/hoặc sao chép dữ liệu, 
thông tin, hình ảnh, tranh ảnh và/hoặc âm thanh, kim loại quý, đồ trang sức, đá quý, ấn 
phẩm, văn phòng phẩm và thẻ mã hóa từ tính hoặc phi từ tính, đồ đặc bằng gỗ, khung ảnh, 
đồ dùng gia đình cụ thể là: rổ/giỏ, chậu tắm cho trẻ em (có thể mang đi được), gậy đập 
thảm, gậy không dùng điện, thùng rác, tấm ván để là, cái xỏ giầy ống, vật dụng mở nút 
chai, hộp bằng kim loại để phân phối khăn tay bằng giấy, bàn chải, giá đỡ nến, bô vệ sinh 
để trong phòng, giàn treo quần áo (hong khô), giá giữ bàn là, thùng chứa rác, dụng cụ xay 
cho mục đích gia đình thao tác bằng tay, tấm để làm sạch, dụng cụ thụt dùng khai thông 
đường ống bị tắc, đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ đất nung, cụ thể là: bát (bát to), cốc vại để 
uống bia, đồ chứa đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống, bầu đựng, chai lọ, bát tô, hộp đựng, 
đĩa, nắp đậy đĩa, bình đựng cỡ lớn, lót cốc, thìa khuấy rượu cốc tai, bình pha cà phê, nồi 
nấu không dùng điện, lọ đựng gia vị, cốc (chén), bình thon cổ, cốc để uống, bình để uống, 
bình dẹt đựng đồ uống, cốc nhỏ có chân, bình (hũ đựng), đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, 
bộ đồ để uống rượu, hộp đựng bữa ăn trưa, ca, bình rót, đồ sứ để chứa đựng, đồ gốm để 
chứa đựng, chảo bằng đất nung, đĩa nhỏ, muôi cán dài, bộ bát đĩa, bộ đựng đồ gia vị, đĩa 
ăn, cốc vại, đồ pha trà, bộ lọc trà, ấm trà, bình (hũ), hàng dệt may, quần áo, đồ đi chân, đồ 
đội đầu, đồ ren và hàng thêu, cúc áo, ruy băng, kẹp và kim khâu, hoa nhân tạo, thảm, 
thảm dầy trải sàn, trò chơi và đồ chơi điện tử, chất hóa học dùng trong ngành công 
nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, sơn, sơn dầu/vec ni và sơn mài, sản phẩm vệ 
sinh cá nhân, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm cho tóc và cơ thể, tinh dầu, chế 
phẩm làm sạch và tẩy trắng, chất bôi trơn, nhiên liệu, nến, dược phẩm, chế phẩm vệ sinh 
và chế phẩm thú y, máy công cụ và máy, cụ thể là: máy chế biến đồ uống, máy nông 
nghiệp, máy sục khí, máy uốn, máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc lưỡi cắt, máy trộn, máy 
thổi, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy cán, máy khuấy, máy xén, máy xay cà phê, 
máy nén khí, máy trộn, máy xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân phối tự động, máy 
khoan, máy dập nổi, máy trạm trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền rác, máy sản xuất 
điện, máy sản xuất thủy tinh, máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy dệt kim, máy 
là, máy nhà bếp dùng điện, máy dán nhãn, máy xén cỏ, máy dùng cho công nghiệp dệt, 
máy băm thịt, máy gia công kim loại, máy đóng gói, máy in, máy xây dựng, máy khâu, 
máy làm đá, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy giặt, máy xử lý 
chất thải, máy hàn điện, máy đếm tiền, máy hát tự động, máy dập thẻ cho văn phòng, dao 
kéo, dao cạo và dụng cụ cầm tay, máy vi tính, máy tính, thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, 
phim ảnh và quang học, kính đeo mắt và kính râm, thiết bị và dụng cụ y tế và phẫu thuật, 
thiết bị chiếu sáng, làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp 
nước và mục đích vệ sinh, xe cộ, súng cầm tay, pháo hoa, đồ chứa đựng bằng bạc, dụng 
cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ, dụng cụ âm nhạc, tạp chí, danh thiếp, sản phẩm bằng 
giấy và các - tông, cụ thể là: báo chí, tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, sổ nhật ký, ấn 
phẩm, vật liệu để bao gói, sách, sách mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp đã in sẵn, 
giấy báo, catôlô, lịch, thẻ giá, nhãn giá, túi xách, tài liệu tiếp thị và quảng cáo, tờ quảng 
cáo đã được in sẵn, sổ tay hướng dẫn người dùng, khăn, khăn tay bỏ túi, hình mẫu và 
tượng nhỏ, túi dùng cho buổi tiệc, tranh ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật 
liệu để đóng gói, cao su và chất dẻo dùng trong sản xuất, vật liệu để bao gói và cách ly, da 
và giả da và các sản phẩm làm từ những vật liệu này, cụ thể là: dây đai, túi du lịch, thắt 
lưng, hộp đựng, bộ dây cương, hòm (rương), vòng cổ dùng cho động vật, tấm phủ đồ đạc, 
bao (túi nhỏ), ví đựng tiền, ba lô, va li, va li du lịch, túi xách tay, ví nữ, ví nam, bìa bọc 
bằng da, túi đựng, hành lý, ô, gương, dây thừng, dây bện, lưới, lều, sợi và chỉ dùng trong 
ngành dệt may, giá treo áo khoác, miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, vật dụng của thợ may 
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quần áo nữ, khăn trải bàn và giường, đồ chơi và các vật dụng chơi thể thao, thực phẩm và 
nước uống, thịt, cá, thịt gia cầm, hoa quả và rau được bảo quản, sấy khô và được chế biến, 
mứt và hoa quả dầm, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, chất béo và dầu có thể ăn được, 
cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột mì, bánh mỳ và bánh ngọt, gia vị, rau và hoa quả tươi, 
bia, nước khoáng, nước ép hoa quả và các loại nước uống không có ga, nước uống có chứa 
cồn, các sản phẩm hoa, cụ thể: chông cắm hoa, rêu sợi cắm hoa, bọt biển cắm hoa, dây để 
bó hoa, dụng cụ giữ hoa khi cắm, thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc và diêm; cung 
cấp danh mục trang tin của bên thứ ba tạo điều kịên cho việc giao dịch kinh doanh; dịch 
vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến điều hành thị trường điện tử cho người mua và người 
bán hàng hoá và/hoặc dịch vụ trên mạng lưới máy tính toàn cầu; hỗ trợ kinh doanh liên 
quan đến việc tạo điều kiện giao dịch kinh doanh thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu 
và địa phương; dịch vụ tư vấn quản lý công ty; dịch vụ tiếp thị và quảng cáo; xuất bản tài 
liệu quảng cáo; dịch vụ tiếp thị các trụ sở kinh doanh còn trống; phổ biến các tài liệu 
quảng cáo, cập nhật tài liệu quảng cáo, biên soạn các bài quảng cáo để sử dụng như trang 
tin điện tử trên mạng; cho thuê không gian quảng cáo, xử lý dữ liệu máy tính, cụ thể là hệ 
thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ thông tin về quảng cáo, kinh 
doanh, bán hàng; dịch vụ trả lời điện thoại (cho các thuê bao không thể kết nối); dịch vụ 
trả lời điện thoại (cho người khác); dịch vụ đấu giá trực tuyến; quản lý nhân sự; cung cấp 
thông tin liên quan đến bán hàng, kinh doanh, quảng cáo và quảng cáo bán hàng thông 
qua mạng lưới máy tính toàn cầu và thông qua mạng trực tuyến; trưng bày hàng hoá trên 
phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ giới thiệu các sản phẩm vì lợi ích 
của khách hàng để họ xem và mua các hàng hoá này từ một trang web bán hàng tổng hợp 
trên mạng Internet và trong đại lý bán sỉ vì lợi nhuận của người khác; dịch vụ giới thiệu 
các sản phẩm vì lợi ích của khách hàng để họ xem và mua các hàng hoá này từ một catalô 
bán hàng tổng hợp qua đơn đặt hàng bằng thư hoặc qua các phương tiện truyền thông vì 
lợi nhuận của người khác; dịch vụ giới thiệu các sản phẩm vì lợi ích của khách hàng để họ 
xem và mua những hàng hoá này từ đại lý bán lẻ; dịch vụ bán sỉ và bán lẻ điện thoại, máy 
thu phát cầm tay dùng cho điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động, sản phẩm điện 
tử và viễn thông cụ thể là, máy tính để bàn, màn hình máy tính, máy in, ti vi, máy quét, 
bảng điều khiển giao tiếp trò chơi điện tử, bảng mạch, chuột máy tính, bộ cấp điện cho 
máy tính, máy ảnh kỹ thuật số hoặc máy quay hình, máy đọc đĩa DVD, trò chơi điện tử, 
đĩa mềm và bộ điều khiển đĩa CD, thiết bị chơi game, cụ thể là: cần điều khiển, ổ đĩa 
cứng, thiết bị hi-fi, bàn phím, máy tính xách tay, bộ giám sát, bảng mạch chính, cạc (thẻ) 
mạng và thẻ nhớ, loa, máy stereo (máy thu phát âm thanh nổi), phần cứng máy tính và 
phần mềm máy tính, pin, bộ nạp pin, thiết bị và dụng cụ ghi, nhận, truyền và/hoặc sao 
chép dữ liệu, thông tin, tranh ảnh, hình ảnh và/hoặc âm thanh, kim loại quý, đồ nữ trang, 
đá quý, ấn phẩm, đồ dùng văn phòng, thẻ đã được mã hoá có từ tính và không có từ tính, 
đồ gỗ, khung ảnh, đồ dùng gia đình cụ thể là: rổ/giỏ, chậu tắm cho trẻ em (có thể mang đi 
được), gậy đập thảm, gậy không dùng điện, thùng rác, tấm ván để là, cái xỏ giầy ống, vật 
dụng mở nút chai, hộp bằng kim loại để phân phối khăn tay bằng giấy, bàn chải, giá đỡ 
nến, bô vệ sinh để trong phòng, giàn treo quần áo (hong khô), giá giữ bàn là, thùng chứa 
rác, dụng cụ xay cho mục đích gia đình thao tác bằng tay, tấm để làm sạch, dụng cụ thụt 
dùng khai thông đường ống bị tắc và đồ dùng nhà bếp, đồ bằng thủy tinh, đồ bằng sứ và 
đồ bằng đất nung, cụ thể là: bát (bát to), cốc vại để uống bia, đồ chứa đựng cách nhiệt 
dùng cho đồ uống, bầu đựng, chai lọ, bát tô, hộp đựng, đĩa, nắp đậy đĩa, bình đựng cỡ lớn, 
lót cốc, thìa khuấy rượu cốc tai, bình pha cà phê, nồi nấu không dùng điện, lọ đựng gia vị, 
cốc (chén), bình thon cổ, cốc để uống, bình để uống, bình dẹt đựng đồ uống, cốc nhỏ có 
chân, bình (hũ đựng), đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, bộ đồ để uống rượu, hộp đựng bữa 
ăn trưa, ca, bình rót, đồ sứ để chứa đựng, đồ gốm để chứa đựng, chảo bằng đất nung, đĩa 
nhỏ, muôi cán dài, bộ bát đĩa, bộ đựng đồ gia vị, đĩa ăn, cốc vại, đồ pha trà, bộ lọc trà, ấm 
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trà, bình (hũ), chảo bằng đất nung, đĩa nhỏ, muôi cán dài, bộ bát đĩa, bộ đựng đồ gia vị, 
đĩa ăn, cố vại, đồ pha trà, bộ lọc trà, ấm trà, bình (hũ), vải dệt, quần áo, đô đi chân, đồ đội 
đầu, dây viền ren và đồ thêu, khuy cài, ruy băng, đinh ghim và kim may, hoa nhân tạo, 
thảm trải, chăn/mền, trò chơi và đồ chơi điện tử, chất hoá học dùng trong công nghiệp, 
khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, chế phẩm màu, véc ni và sơn, sản phẩm vệ sinh cá 
nhân, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm dưỡng tóc và dưỡng thể, tinh dầu, chế 
phẩm tẩy trắng và làm sạch, dầu bôi trơn, chất đốt, nến, dược phẩm, chế phẩm thú y và vệ 
sinh, đồ sắt và đồ ngũ kim nhỏ, máy, cụ thể là: máy chế biến đồ uống, máy nông nghiệp, 
máy sục khí, máy uốn, máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc lưỡi cắt, máy trộn, máy thổi, máy 
đóng nắp chai, máy đóng chai, máy cán, máy khuấy, máy xén, máy xay cà phê, máy nén 
khí, máy trộn, máy xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân phối tự động, máy khoan, máy 
dập nổi, máy trạm trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền rác, máy sản xuất điện, máy 
sản xuất thủy tinh, máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy dệt kim, máy là, máy nhà 
bếp dùng điện, máy dán nhãn, máy xén cỏ, máy dùng cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, 
máy gia công kim loại, máy đóng gói, máy in, máy xây dựng, máy khâu, máy làm đá, 
máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy giặt, máy xử lý chất thải, 
máy hàn điện, máy đếm tiền, máy hát tự động, máy dập thẻ cho văn phòng và máy công 
cụ, dao kéo, dao cạo và dụng cụ cầm tay, máy vi tính, máy tính, thiết bị và dụng cụ nhiếp 
ảnh, điện ảnh và quang học, kính đeo mắt và kinh râm, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật và y 
tế, thiết bị chiếu sáng, làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, 
cung cấp nước và dùng cho mục đích vệ sinh, xe cộ, súng cầm tay các loại, pháo hoa, đồ 
bằng bạc, cụ thể là: hộp dao cạo, dao kéo, cái nĩa, nạo, thìa, giá đỡ nến, đĩa ăn, khay, 
dụng cụ đo thời gian và thời khắc, dụng cụ âm nhạc, tạp chí,danh thiếp, các sản phẩm 
bằng giấy và các tông, cụ thể là: báo chí, tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, sổ nhật ký, ấn 
phẩm, vật liệu để bao gói, sách, sách mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp đã in sẵn, 
giấy báo, catôlô, lịch, thẻ giá, nhãn giá, túi xách, tài liệu tiếp thị và quảng cáo, tờ quảng 
cáo đã được in sẵn, sổ tay hướng dẫn người dùng, khăn, khăn tay bỏ túi, hình mẫu và 
tượng nhỏ, túi dùng cho buổi tiệc, tranh ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật 
liệu để bao gói, cao su và chất dẻo dùng cho việc gia công, các vật liệu dùng để bao gói 
và cách điện, nhiệt, da và giả da và các sản phẩm làm từ những vật liệu này cụ thể là: dây 
đai, túi du lịch, thắt lưng, hộp đựng, bộ dây cương, hòm (rương), vòng cổ dùng cho động 
vật, tấm phủ đồ đạc, bao (túi nhỏ), ví đựng tiền, ba lô, va li, va li du lịch, túi xách tay, ví 
tiền của nữ, ví tiền của nam, vật đựng bằng da, túi, túi hành lý, ô (dù), gương soi, dây 
thừng, dây, lưới (vải màn), lều, sợi và chỉ dùng cho nghành dệt, giá treo áo, miếng vải để 
lót đĩa ở bàn ăn, dụng cụ của người may váy, tấm ga trải bàn và giường, đồ chơi và dụng 
cụ chơi thể thao, thực phẩm và đồ uống, thịt, cá, gia cầm, rau và quả đã được nấu chín, 
sấy khô và bảo quản, mứt và nước sốt hoa quả, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, dầu 
và mỡ có thể ăn được, cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột làm bánh, bánh mì và bánh 
nướng, đồ gia vị, rau và quả tươi, bia, nước khoáng, nước ép hoa quả và đồ uống không 
chứa cồn khác, đồ uống chứa cồn, các sản phẩm hoa, cụ thể: chông cắm hoa, rêu sợi cắm 
hoa, bọt biển cắm hoa, dây để bó hoa, dụng cụ giữ hoa khi cắm, thuốc lá, vật dụng của 
người hút thuốc và diêm; dịch vụ quảng cảo trực tiếp qua thư; dịch vụ đại lý mua bán: 
điện thoại, ống nghe cho điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động, hàng điện tử, cụ 
thể là: máy tính để bàn, màn hình máy tính, máy in, ti vi, máy quét, bảng điều khiển giao 
tiếp trò chơi điện tử, bảng mạch, chuột máy tính, bộ cấp điện cho máy tính, máy ảnh kỹ 
thuật số hoặc máy quay hình, máy đọc đĩa DVD, trò chơi điện tử, đĩa mềm và bộ điều 
khiển đĩa CD, thiết bị chơi game, cụ thể là: cần điều khiển, ổ đĩa cứng, thiết bị hi-fi, bàn 
phím, máy tính xách tay, bộ giám sát, bảng mạch chính, cạc (thẻ) mạng và thẻ nhớ, loa, 
máy stereo (máy thu phát âm thanh nổi), phần cứng và phần mềm máy tính, pin, bộ sạc 
pin, thiết bị và dụng cụ để ghi, nhận, truyền và/hoặc sao chép dữ liệu, thông tin, hình ảnh, 
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tranh ảnh và/hoặc âm thanh, kim loại quý, đồ trang sức, đá quý, ấn phẩm, văn phòng 
phẩm và thẻ mã hóa từ tính hoặc phi từ tính, đồ đặc bằng gỗ, khung ảnh, đồ dùng gia đình 
cụ thể là: rổ/giỏ, chậu tắm cho trẻ em (có thể mang đi được), gậy đập thảm, gậy không 
dùng điện, thùng rác, tấm ván để là, cái xỏ giầy ống, vật dụng mở nút chai, hộp bằng kim 
loại để phân phối khăn tay bằng giấy, bàn chải, giá đỡ nến, bô vệ sinh để trong phòng, 
giàn treo quần áo (hong khô), giá giữ bàn là, thùng chứa rác, dụng cụ xay cho mục đích 
gia đình thao tác bằng tay, tấm để làm sạch, dụng cụ thụt dùng khai thông đường ống bị 
tắc, đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ đất nung, cụ thể là: bát (bát to), cốc vại để uống bia, đồ chứa 
đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống, bầu đựng, chai lọ, bát tô, hộp đựng, đĩa, nắp đậy đĩa, 
bình đựng cỡ lớn, lót cốc, thìa khuấy rượu cốc tai, bình pha cà phê, nồi nấu không dùng 
điện, lọ đựng gia vị, cốc (chén), bình thon cổ, cốc để uống, bình để uống, bình dẹt đựng 
đồ uống, cốc nhỏ có chân, bình (hũ đựng), đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, bộ đồ để 
uống rượu, hộp đựng bữa ăn trưa, ca, bình rót, đồ sứ để chứa đựng, đồ gốm để chứa đựng, 
chảo bằng đất nung, đĩa nhỏ, muôi cán dài, bộ bát đĩa, bộ đựng đồ gia vị, đĩa ăn, cố vại, 
đồ pha trà, bộ lọc trà, ấm trà, bình (hũ), hàng dệt may, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ 
ren và hàng thêu, cúc áo, ruy băng, kẹp và kim khâu, hoa nhân tạo, thảm, thảm dầy trải 
sàn, trò chơi và đồ chơi điện tử, chất hóa học dùng trong ngành công nghiệp, khoa học, 
nhiếp ảnh và nông nghiệp, sơn, sơn dầu/vec ni và sơn mài, sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà 
phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm cho tóc và cơ thể, tinh dầu, chế phẩm làm sạch và 
tẩy trắng, chất bôi trơn, nhiên liệu, nến, dược phẩm, chế phẩm vệ sinh và chế phẩm thú y, 
máy công cụ và máy, cụ thể là: máy chế biến đồ uống, máy nông nghiệp, máy sục khí, 
máy uốn, máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc lưỡi cắt, máy trộn, máy thổi, máy đóng nắp 
chai, máy đóng chai, máy cán, máy khuấy, máy xén, máy xay cà phê, máy nén khí, máy 
trộn, máy xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân phối tự động, máy khoan, máy dập nổi, 
máy trạm trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền rác, máy sản xuất điện, máy sản xuất 
thủy tinh, máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy dệt kim, máy là, máy nhà bếp dùng 
điện, máy dán nhãn, máy xén cỏ, máy dùng cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, máy gia 
công kim loại, máy đóng gói, máy in, máy xây dựng, máy khâu, máy làm đá, máy hút 
dùng cho mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy giặt, máy xử lý chất thải, máy hàn 
điện, máy đếm tiền, máy hát tự động, máy dập thẻ cho văn phòng, dao kéo, dao cạo và 
dụng cụ cầm tay, máy vi tính, máy tính, thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, phim ảnh và quang 
học, kính đeo mắt và kính râm, thiết bị và dụng cụ y tế và phẫu thuật, thiết bị chiếu sáng, 
làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích 
vệ sinh, xe cộ, súng cầm tay, pháo hoa, đồ chứa đựng bằng bạc, dụng cụ đo thời gian và 
dụng cụ bấm giờ, dụng cụ âm nhạc, tạp chí, danh thiếp, sản phẩm bằng giấy và các - tông, 
cụ thể là: báo chí, tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, sổ nhật ký, ấn phẩm, vật liệu để bao 
gói, sách, sách mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp đã in sẵn, giấy báo, catôlô, lịch, thẻ 
giá, nhãn giá, túi xách, tài liệu tiếp thị và quảng cáo, tờ quảng cáo đã được in sẵn, sổ tay 
hướng dẫn người dùng, khăn, khăn tay bỏ túi, hình mẫu và tượng nhỏ, túi dùng cho buổi 
tiệc, tranh ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật liệu để đóng gói, cao su và chất 
dẻo dùng trong sản xuất, vật liệu để bao gói và cách ly, da và giả da và các sản phẩm làm 
từ những vật liệu này, cụ thể là: dây đai, túi du lịch, thắt lưng, hộp đựng, bộ dây cương, 
hòm (rương), vòng cổ dùng cho động vật, tấm phủ đồ đạc, bao (túi nhỏ), ví đựng tiền, ba 
lô, va li, va li du lịch, túi xách tay, ví nữ, ví nam, bìa bọc bằng da, túi đựng, hành lý, «, 
gương, dây thừng, dây bện, lưới, lều, sợi và chỉ dùng trong ngành dệt may, giá treo áo 
khoác, miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, vật dụng của thợ may quần áo nữ, khăn trải bàn và 
giường, đồ chơi và các vật dụng chơi thể thao, thực phẩm và nước uống, thịt, cá, thịt gia 
cầm, hoa quả và rau được bảo quản, sấy khô và được chế biến, mứt và hoa quả dầm, 
trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, chất béo và dầu có thể ăn được; dịch vụ lựa chọn hàng 
hoá và thu mua hàng hoá cho các cá nhân và các doanh nghiệp; dịch vụ đặt hàng (cho 
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người khác); dịch vụ bán lẻ cửa hàng tạp hóa, cụ thể là: điện thoại, ống nghe cho điện 
thoại di động, phụ kiện điện thoại di động, hàng điện tử, cụ thể là: máy tính để bàn, màn 
hình máy tính, máy in, ti vi, máy quét, bảng điều khiển giao tiếp trò chơi điện tử, bảng 
mạch, chuột máy tính, bộ cấp điện cho máy tính, máy ảnh kỹ thuật số hoặc máy quay 
hình, máy đọc đĩa DVD, trò chơi điện tử, đĩa mềm và bộ điều khiển đĩa CD, thiết bị chơi 
game, cụ thể là: cần điều khiển, ổ đĩa cứng, thiết bị hi-fi, bàn phím, máy tính xách tay, bộ 
giám sát, bảng mạch chính, cạc (thẻ) mạng và thẻ nhớ, loa, máy stereo (máy thu phát âm 
thanh nổi), phần cứng và phần mềm máy tính, pin, bộ sạc pin, thiết bị và dụng cụ để ghi, 
nhận, truyền và/hoặc sao chép dữ liệu, thông tin, hình ảnh, tranh ảnh và/hoặc âm thanh, 
kim loại quý, đồ trang sức, đá quý, ấn phẩm, văn phòng phẩm và thẻ mã hóa từ tính hoặc 
phi từ tính, đồ đặc bằng gỗ, khung ảnh, đồ dùng gia đình cụ thể là: rổ/giỏ, chậu tắm cho 
trẻ em (có thể mang đi được), gậy đập thảm, gậy không dùng điện, thùng rác, tấm ván để 
là, cái xỏ giầy ống, vật dụng mở nút chai, hộp bằng kim loại để phân phối khăn tay bằng 
giấy, bàn chải, giá đỡ nến, bô vệ sinh để trong phòng, giàn treo quần áo (hong khô), giá 
giữ bàn là, thùng chứa rác, dụng cụ xay cho mục đích gia đình thao tác bằng tay, tấm để 
làm sạch, dụng cụ thụt dùng khai thông đường ống bị tắc, đồ thủy tinh, đồ sứ và đồ đất 
nung, cụ thể là: bát (bát to), cốc vại để uống bia, đồ chứa đựng cách nhiệt dùng cho đồ 
uống, bầu đựng, chai lọ, bát tô, hộp đựng, đĩa, nắp đậy đĩa, bình đựng cỡ lớn, lót cốc, thìa 
khuấy rượu cốc tai, bình pha cà phê, nồi nấu không dùng điện, lọ đựng gia vị, cốc (chén), 
bình thon cổ, cốc để uống, bình để uống, bình dẹt đựng đồ uống, cốc nhỏ có chân, bình 
(hũ đựng), đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, bộ đồ để uống rượu, hộp đựng bữa ăn trưa, ca, 
bình rót, đồ sứ để chứa đựng, đồ gốm để chứa đựng, chảo bằng đất nung, đĩa nhỏ, muôi 
cán dài, bộ bát đĩa, bộ đựng đồ gia vị, đĩa ăn, cốc vại, đồ pha trà, bộ lọc trà, ấm trà, bình 
(hũ), hàng dệt may, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ ren và hàng thêu, cúc áo, ruy 
băng, kẹp và kim khâu, hoa nhân tạo, thảm, thảm dầy trải sàn, trò chơi và đồ chơi điện tử, 
chất hóa học dùng trong ngành công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh và nông nghiệp, sơn, 
sơn dầu/vec ni và sơn mài, sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước 
thơm cho tóc và cơ thể, tinh dầu, chế phẩm làm sạch và tẩy trắng, chất bôi trơn, nhiên 
liệu, nến, dược phẩm, chế phẩm vệ sinh và chế phẩm thú y, máy công cụ và máy, cụ thể 
là: máy chế biến đồ uống, máy nông nghiệp, máy sục khí, máy uốn, máy lắp ráp xe đạp, 
máy mài sắc lưỡi cắt, máy trộn, máy thổi, máy đóng nắp chai, máy đóng chai, máy cán, 
máy khuấy, máy xén, máy xay cà phê, máy nén khí, máy trộn, máy xới, máy nghiền, máy 
cắt, máy phân phối tự động, máy khoan, máy dập nổi, máy trạm trổ, máy xay bột, máy 
đúc, máy nghiền rác, máy sản xuất điện, máy sản xuất thủy tinh, máy nạo rau củ, máy 
xay, máy gặt hái, máy dệt kim, máy là, máy nhà bếp dùng điện, máy dán nhãn, máy xén 
cỏ, máy dùng cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, máy gia công kim loại, máy đóng gói, 
máy in, máy xây dựng, máy khâu, máy làm đá, máy hút dùng cho mục đích công nghiệp, 
máy đúc chữ, máy giặt, máy xử lý chất thải, máy hàn điện,máy đếm tiền, máy hát tự 
động, máy dập thẻ cho văn phòng, dao kéo, dao cạo và dụng cụ cầm tay, máy vi tính, máy 
tính, thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, phim ảnh và quang học, kính đeo mắt và kính râm, 
thiết bị và dụng cụ y tế và phẫu thuật, thiết bị chiếu sáng, làm nóng, sinh hơi nước, nấu 
nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, xe cộ, súng cầm tay, 
pháo hoa, đồ chứa đựng bằng bạc, dụng cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ, dụng cụ âm 
nhạc, tạp chí xuất bản định kỳ, sổ nhật ký, ấn phẩm, vật liệu để bao gói, sách, sách mỏng, 
áp phích quảng cáo, danh thiếp đã in sẵn, giấy báo, catôlô, lịch, thẻ giá, nhãn giá, túi 
xách, tài liệu tiếp thị và quảng cáo, tờ quảng cáo đã được in sẵn, sổ tay hướng dẫn người 
dùng, khăn, khăn tay bỏ túi, hình mẫu và tượng nhỏ, túi dùng cho buổi tiệc, tranh ảnh, 
máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật liệu để đóng gói, cao su và chất dẻo dùng trong 
sản xuất, vật liệu để bao gói và cách ly, da và giả da và các sản phẩm làm từ những vật 
liệu này, cụ thể là: dây đai, túi du lịch, thắt lưng, hộp đựng, bộ dây cương, hòm (rương), 
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vòng cổ dùng cho động vật, tấm phủ đồ đạc, bao (túi nhỏ), ví đựng tiền, ba lô, va li, va li 
du lịch, túi xách tay, ví nữ, ví nam, bìa bọc bằng da, túi đựng, hành lý, ô, gương, dây 
thừng, dây bện, lưới, lều, sợi và chỉ dùng trong ngành dệt may, giá treo áo khoác, miếng 
vải để lót đĩa ở bàn ăn, vật dụng của thợ may quần áo nữ, khăn trải bàn và giường, đồ chơi 
và các vật dụng chơi thể thao, thực phẩm và nước uống, thịt, cá, thịt gia cầm, hoa quả và 
rau được bảo quản, sấy khô và được chế biến, mứt và hoa quả dầm,  trứng, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, chất béo và dầu có thể ăn được, cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột mì, bánh 
mỳ và bánh ngọt, gia vị, rau và hoa quả tươi, bia, nước khoáng, nước ép hoa quả và các 
loại nước uống không có ga, nước uống có chứa cồn, các sản phẩm hoa, cụ thể: chông 
cắm hoa, rêu sợi cắm hoa, bọt biển cắm hoa, dây để bó hoa, dụng cụ giữ hoa khi cắm, 
thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc và diêm; dịch vụ siêu thị bán lẻ điện thoại, ống 
nghe cho điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động, hàng điện tử, cụ thể là: máy tính 
để bàn, màn hình máy tính, máy in, ti vi, máy quét, bảng điều khiển giao tiếp trò chơi 
điện tử, bảng mạch, chuột máy tính, bộ cấp điện cho máy tính, máy ảnh kỹ thuật số hoặc 
máy quay hình, máy đọc đĩa DVD, trò chơi điện tử, đĩa mềm và bộ điều khiển đĩa CD, 
thiết bị chơi game, cụ thể là: cần điều khiển, ổ đĩa cứng, thiết bị hi-fi, bàn phím, máy tính 
xách tay, bộ giám sát, bảng mạch chính, cạc (thẻ) mạng và thẻ nhớ, loa, máy stereo (máy 
thu phát âm thanh nổi), phần cứng và phần mềm máy tính, pin, bộ sạc pin, thiết bị và 
dụng cụ để ghi, nhận, truyền và/hoặc sao chép dữ liệu, thông tin, hình ảnh, tranh ảnh 
và/hoặc âm thanh, kim loại quý, đồ trang sức, đá quý, ấn phẩm, văn phòng phẩm và thẻ 
mã hóa từ tính hoặc phi từ tính, đồ đặc bằng gỗ, khung ảnh, đồ dùng gia đình cụ thể là: 
rổ/giỏ, chậu tắm cho trẻ em (có thể mang đi được), gậy đập thảm, gậy không dùng điện, 
thùng rác, tấm ván để là, cái xỏ giầy ống, vật dụng mở nút chai, hộp bằng kim loại để 
phân phối khăn tay bằng giấy, bàn chải, giá đỡ nến, bô vệ sinh để trong phòng, giàn treo 
quần áo (hong khô), giá giữ bàn là, thùng chứa rác, dụng cụ xay cho mục đích gia đình 
thao tác bằng tay, tấm để làm sạch, dụng cụ thụt dùng khai thông đường ống bị tắc, đồ 
thủy tinh, đồ sứ và đồ đất nung, cụ thể là: bát (bát to), cốc vại để uống bia, đồ chứa đựng 
cách nhiệt dùng cho đồ uống, bầu đựng, chai lọ, bát tô, hộp đựng, đĩa, nắp đậy đĩa, bình 
đựng cỡ lớn, lót cốc, thìa khuấy rượu cốc tai, bình pha cà phê, nồi nấu không dùng điện, 
lọ đựng gia vị, cốc (chén), bình thon cổ, cốc để uống, bình để uống, bình dẹt đựng đồ 
uống, cốc nhỏ có chân, bình (hũ đựng), đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, bộ đồ để uống 
rượu, hộp đựng bữa ăn trưa, ca, bình rót, đồ sứ để chứa đựng, đồ gốm để chứa đựng, chảo 
bằng đất nung, đĩa nhỏ, muôi cán dài, bộ bát đĩa, bộ đựng đồ gia vị, đĩa ăn, cốc vại, đồ 
pha trà, bộ lọc trà, ấm trà, bình (hũ), hàng dệt may, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ 
ren và hàng thêu, cúc áo, ruy băng, kẹp và kim khâu, hoa nhân tạo, thảm, thảm dầy trải 
sàn, trò chơi và đồ chơi điện tử, chất hóa học dùng trong ngành công nghiệp, khoa học, 
nhiếp ảnh và nông nghiệp, sơn, sơn dầu/vec ni và sơn mài, sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà 
phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm cho tóc và cơ thể, tinh dầu, chế phẩm làm sạch và 
tẩy trắng, chất bôi trơn, nhiên liệu, nến, dược phẩm, chế phẩm vệ sinh và chế phẩm thú y, 
máy công cụ và máy, cụ thể là: máy chế biến đồ uống, máy nông nghiệp, máy sục khí, 
máy uốn, máy lắp ráp xe đạp, máy mài sắc lưỡi cắt, máy trộn, máy thổi, máy đóng nắp 
chai, máy đóng chai, máy cán, máy khuấy, máy xén, máy xay cà phê, máy nén khí, máy 
trộn, máy xới, máy nghiền, máy cắt, máy phân phối tự động, máy khoan, máy dập nổi, 
máy trạm trổ, máy xay bột, máy đúc, máy nghiền rác, máy sản xuất điện, máy sản xuất 
thủy tinh, máy nạo rau củ, máy xay, máy gặt hái, máy dệt kim, máy là, máy nhà bếp dùng 
điện, máy dán nhãn, máy xén cỏ, máy dùng cho công nghiệp dệt, máy băm thịt, máy gia 
công kim loại, máy đóng gói, máy in, máy xây dựng, máy khâu, máy làm đá, máy hút 
dùng cho mục đích công nghiệp, máy đúc chữ, máy giặt, máy xử lý chất thải, máy hàn 
điện,máy đếm tiền, máy hát tự động, máy dập thẻ cho văn phòng, dao kéo, dao cạo và 
dụng cụ cầm tay, máy vi tính, máy tính, thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, phim ảnh và quang 
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học, kính đeo mắt và kính râm, thiết bị và dụng cụ y tế và phẫu thuật, thiết bị chiếu sáng, 
làm nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích 
vệ sinh, xe cộ, súng cầm tay, pháo hoa, đồ chứa đựng bằng bạc, dụng cụ đo thời gian và 
dụng cụ bấm giờ, dụng cụ âm nhạc, tạp chí xuất bản định kỳ, sổ nhật ký, ấn phẩm, vật 
liệu để bao gói, sách, sách mỏng, áp phích quảng cáo, danh thiếp đã in sẵn, giấy báo, 
catôlô, lịch, thẻ giá, nhãn giá, túi xách, tài liệu tiếp thị và quảng cáo, tờ quảng cáo đã 
được in sẵn, sổ tay hướng dẫn người dùng, khăn, khăn tay bỏ túi, hình mẫu và tượng nhỏ, 
túi dùng cho buổi tiệc, tranh ảnh, máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng, vật liệu để đóng 
gói, cao su và chất dẻo dùng trong sản xuất, vật liệu để bao gói và cách ly, da và giả da và 
các sản phẩm làm từ những vật liệu này, cụ thể là: dây đai, túi du lịch, thắt lưng, hộp 
đựng, bộ dây cương, hòm (rương), vòng cổ dùng cho động vật, tấm phủ đồ đạc, bao (túi 
nhỏ), ví đựng tiền, ba lô, va li, va li du lịch, túi xách tay, ví nữ, ví nam, bìa bọc bằng da, 
túi đựng, hành lý, ô, gương, dây thừng, dây bện, lưới, lều, sợi và chỉ dùng trong ngành dệt 
may, giá treo áo khoác, miếng vải để lót đĩa ở bàn ăn, vật dụng của thợ may quần áo nữ, 
khăn trải bàn và giường, đồ chơi và các vật dụng chơi thể thao, thực phẩm và nước uống, 
thịt, cá, thịt gia cầm, hoa quả và rau được bảo quản, sấy khô và được chế biến, mứt và hoa 
quả dầm,  trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, chất béo và dầu có thể ăn được, cà phê, trà, 
ca cao, đường, gạo, bột mì, bánh mỳ và bánh ngọt, gia vị, rau và hoa quả tươi, bia, nước 
khoáng, nước ép hoa quả và các loại nước uống không có ga, nước uống có chứa cồn, các 
sản phẩm hoa, cụ thể: chông cắm hoa, rêu sợi cắm hoa, bọt biển cắm hoa, dây để bó hoa, 
dụng cụ giữ hoa khi cắm, thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc và diêm; dịch vụ thư ký; 
cung cấp thông tin về số liệu thống kê kinh doanh; tổ chức các cuộc triển lãm vì mục đích 
quảng cáo hoặc thương mại; dịch vụ kinh doanh liên quan đến biên tập và cho thuê các 
danh mục thư từ; điều tra về kinh doanh; dịch vụ quản lý kinh doanh đối với việc xử lý 
bán hàng qua mạng Internet; dịch vụ chuyển hình thức kinh doanh và dịch vụ sắp xếp 
nhân sự; dịch vụ thanh lý hàng xuất nhập khẩu (dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu); đại lý đặt 
mua báo dài hạn; sao chép tài liệu; dịch vụ sao chép (bao gồm cả việc ghi lại trên giấy 
nến); cho thuê thiết bị văn phòng; quản lý quan hệ khách hàng; dịch vụ quản lý kinh 
doanh liên quan đến thương mại điện tử; dịch vụ quản lý và quản trị kinh đoanh liên quan 
đến chương trình tài trợ; dịch vụ kế toán; dịch vụ từ thiện, cụ thể là tổ chức và điều khiển 
các chương trình tình nguyện và các dự án dịch vụ cộng đồng; dịch vụ tư vấn, cung cấp 
thông tin và cố vấn liên quan tới các dịch vụ kể trên; môi giới nhằm bán, mua tàu thuỷ 
và/hoặc thuyền; tất cả thuộc nhóm 35.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; giao dịch tài chính; giao dịch tiền tệ; giao dịch bất động 
sản; thanh toán và điều hoà giao dịch tài chính thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu; 
dịch vụ tài chính và dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ thẻ tín dụng, xử lý và chuyển 
giao hoá đơn và thanh toán hoá đơn và cung cấp bảo hiểm cho giao dịch tài chính; dịch vụ 
chuyển quỹ; chuyển giao quỹ qua phương tiện điện tử cho người khác; dịch vụ chuyển 
khoản thanh toán cho người khác qua Internet; dịch vụ tài chính dưới dạng dịch vụ thanh 
toán và giải quyết hoá đơn; sắp xếp và quản lý hợp đồng thuê và cho thuê bất động sản; 
thuê và cho thuê bất động sản; đánh giá bất động sản; định giá bất động sản, dịch vụ tài 
chính bất động sản, đầu tư bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ đại lý bất 
động sản; môi giới nhà ở; dịch vụ tính toán bảo hiểm; dịch vụ tư vấn và quản lý bất động 
sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, thuê bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản); cho 
thuê nhà ở và căn hộ; cung cấp thông tin tài chính qua mạng Internet; dịch vụ gửi két an 
toàn và dịch vụ phát hành phiếu đã trả tiền (voucher) du lịch; đầu tư vốn; định giá tài 
chính (bảo hiểm, ngân hàng và bất động sản); dịch vụ quản lý tài sản và tài chính; dịch vụ 
tài chính và bảo hiểm; dịch vụ tài chính được cung cấp qua phương tiện truyền thông; 
dịch vụ tư vấn và cố vấn tài chính; hoạt động ngân hàng gia đình; dịch vụ ngân hàng được 
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cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc mạng internet; dịch vụ môi giới chứng 
khoán, dịch vụ tích kê giao dịch cổ phiếu; môi giới cổ phiếu và chứng khoán, phân tích tài 
chính; dịch vụ thẻ ghi nợ, dịch vụ thẻ trả tiền mua hàng và dịch vụ bảo lãnh séc; dịch vụ 
ngân hàng, dịch vụ đầu tư và dịch vụ tài khoản tiết kiệm; dịch vụ thanh toán tài chính; xác 
minh tín dụng qua mạng lưới thông tin máy tính toàn cầu; dịch vụ quản lý rủi ro tín dụng 
điện tử; dịch vụ thanh toán hoá đơn điện tử và thanh toán mua sắm điện tử; dịch vụ nợ và 
cho nợ tài khoản tài chính; dịch vụ ngân hàng điện tử; phát hành thẻ có giá trị được tích 
trữ, thẻ trả tiền mua hàng, thẻ ghi nợ; dịch vụ thẻ tín dụng điện thoại; dịch vụ thông tin 
liên quan đến tài chính và bảo hiểm, được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính 
hoặc mạng Internet; đại lý thu phí tiền điện và ga; định giá đồ cổ; định giá các tác phẩm 
nghệ thuật; định giá đồ trang sức; định giá ô tô đã qua sử dụng; cung cấp thông tin  về 
thanh toán thuế (thông tin tài chính); huy động vốn từ thiện; tổ chức thu quỹ từ thiện; cho 
thuê máy đếm hoặc máy xử lý tiền giấy và tiền xu; cho thuê máy phát tiền hoặc máy rút 
tiền tự động; dịch vụ thanh toán trực tuyến; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin 
liên quan đến tất cả các dịch vụ kể trên, tất cả thuộc nhóm 36.   

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; cung cấp các dịch vụ truyền hội nghị qua phương tiên đa 
truyền thông dựa trên các trang điện tử, truyền hội nghị qua video và truyền các cuộc họp 
trực tuyến cho phép đồng thời và không đồng thời xem, chia sẽ, biên tập và thảo luận các 
tài liệu, dữ liệu, hình ảnh của những người tham gia qua một trình duyệt web; cung cấp 
cho khách hàng việc truy cập trực tuyến đến các báo cáo trực tuyến liên quan đến việc 
thực hiện, hiệu quả và tình trạng của chương trình ứng dụng dựa vào trang web, hội nghị 
qua phương tiện truyền thông, hội nghị qua video và hội họp; cung cấp cho người sử dụng 
việc truy cập an toàn từ xa qua mạng Internet đến mạng lưới máy tính cá nhân; cung cấp 
dịch vụ cộng tác trực tuyến cho phép người sử dụng truy cập các ứng dụng, bài diễn 
thuyết, tài liệu được chia sẻ chung, dữ liệu, danh sách liệt kê công việc và các diễn đàn 
thảo luận; dịch vụ phát thanh truyền hình qua mạng internet; cung cấp dữ liệu thông tin 
trực tuyến liên quan đến diễn đàn trên một trang web về khiếu nại phàn nàn về dịch vụ 
phát thanh truyền hình; cung cấp dịch vụ truy cập và liên kết viễn thông vào cơ sở dữ liệu 
máy tính và với mạng Internet; dịch vụ liên lạc điện tử; dịch vụ viễn thông tương tác; dịch 
vụ viễn thông thông tin (trang web), các chương trình máy tính và dữ liệu; cung cấp dịch 
vụ kết nối viễn thông với mạng Internet hoặc cơ sở dữ liệu; cung cấp dịch vụ truy cập viễn 
thông tới các tiện ích và cấu trúc của một trang tin toàn cầu; liên lạc bằng thiết bị cuối 
máy tính; liên lạc bằng mạng cáp quang; truyền thư tin và hình ảnh nhờ máy tính hỗ trợ; 
truyền bản sao lại (bản fax); gửi tin nhắn; dịch vụ nhắn tin; cho thuê mô đem; dịch vụ 
truyền thông dữ liệu bằng phương tiện điện tử; cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ gửi, 
nhận và gửi chuyển tiếp thư tín điện tử; dịch vụ thu thập, truyền tải và phát dữ liệu thông 
qua phương tiện điện tử; thu thập, truyền tải và phát thư tín, hình ảnh tĩnh và/hoặc thông 
tin về hình ảnh động chẳng hạn như các ký tự, tin nhắn, nhạc và hình ảnh, điện báo, thông 
tin và dữ liệu bằng các phương tiện cơ học, điện tử, điện thoại, điện báo, cáp, máy tính và 
vệ tinh; truyền tải, phát và tiếp nhận âm thanh, ảnh phim, ảnh tĩnh và động, dữ liệu có thể 
ở dạng đã được nén hoặc chưa được nén và có thời gian thực hoặc thời gian trì hoãn; dịch 
vụ truyền tải đơn đặt hàng điện tử, hội nghị qua điện tử, nhắn tin điện tử; dịch vụ truyền 
hội nghị qua video; dịch vụ liên lạc bằng bảng tin điện tử có thể làm cho người sử dụng 
thực hiện một cuộc đàm thoại tương tác với thời gian thực giữa thiết bị cuối máy tính và 
bảng tin điện tử chứa hình ảnh tĩnh, thông tin hình ảnh động và thông tin lời nói chẳng 
hạn như các ký tự; cung cấp bảng tin điện tử và bảng tin nhắn điện tử cho việc truyền tải 
tin nhắn; cung cấp diễn đàn thảo luận trực tuyến; dịch vụ phát chương trình truyền hình; 
phát và truyền tải chương trình vô tuyến truyền thanh và truyền hình; dịch vụ phát nhạc; 
dịch vụ truyền tải nhạc, phim, chương trình tương tác, video, trò chơi máy tính điện tử; 
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dịch vụ truyền tải thông tin liên quan đến dịch vụ bán lẻ tổng hợp và mua hàng trực tuyến; 
dịch vụ truyền tải video theo yêu cầu; đại lý phát hành tin tức; cung cấp dịch vụ truy cập 
cơ sở dữ liệu máy tính trên mạng máy tính toàn cầu cho việc tìm kiếm và khôi phục lại 
thông tin, dữ liệu, trang tin, nguồn tin có thể có trên mạng máy tính; cung cấp cho người 
sử dụng dịch vụ truy cập cơ sở dữ liệu máy tính chứa xuất bản phẩm điện tử, bảng tin, cơ 
sở dữ liệu và thông tin có thể kết nối thông qua máy tính; hoạt động/điều hành phòng trò 
chuyện qua mạng (dịch vụ phòng trò chuyện qua mạng); cung cấp người sử dụng dịch vụ 
truy cập đa phương tiện tới mạng lưới thông tin máy tính toàn cầu cho việc chuyển và 
truyền hàng loạt thông tin; cung cấp dịch vụ truy cập vào trang web trên mạng lưới máy 
tính toàn cầu nhờ đó các bên thứ ba có thể chào bán hàng hoá và dịch vụ, có thể đặt và 
thực hiện các đơn hàng, có thể tham gia các hợp đồng và giải quyết việc kinh doanh; cung 
cấp dịch vụ truy cập vào một trang web tương tác trên mạng lưới máy tính toàn cầu cho 
các bên thứ ba để đưa lên các thông tin, trả lời các yêu cầu, đặt và thực hiện các đơn hàng 
cho các sản phẩm, dịch vụ và cơ hội kinh doanh; dịch vụ thông tin liên lạc, cụ thể là dịch 
vụ nhắn tin chữ số và chữ viết kỹ thuật số; truyền tải thông tin bằng phương tiện truyền 
thông dữ liệu cho việc hỗ trợ thực hiện quyết định; truyền tải thông tin thông qua hệ 
thống liên lạc bằng viđeo; dịch vụ truyền hội nghị qua trang web; dịch vụ truyền thông 
điện tử cho việc thiết lập phòng trò chuyện qua mạng ảo thông qua nhắn tin bằng chữ viết; 
cung cấp bảng tin điện tử cho việc gửi và truyền tải thư tín giữa những người sử dụng máy 
tính quan tâm đến các sản phẩm, dịch vụ, vị trí đứng đầu trong kinh doanh và cơ hội kinh 
doanh; cung cấp bảng tin tương tác trực tuyến cho việc đưa lên, quảng cáo, bán và bán lại 
các mặt hàng thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu; cung cấp dịch vụ gửi thư điện tử và 
gửi chuyển tiếp thư điện tử; dịch vụ liên lạc bằng hình ảnh và âm thanh thông qua máy 
tính, mạng lưới máy tính và mạng lưới truyền thông toàn cầu; cung cấp dịch vụ truy cập 
máy tính và cho thuê thời gian truy cập vào cơ sở dữ liệu và bảng tin tương tác trực tuyến; 
cung cấp việc truy cập vào trang web trên mạng lưới máy tính toàn cầu nhờ đó các bên 
thứ ba có thể chào bán hàng hoá và dịch vụ, có thể đặt và thực hiện các đơn hàng, có thể 
tham gia các hợp đồng và giải quyết công việc kinh doanh; cung cấp dịch vụ truy cập vào 
bảng tin điện tử cho việc gửi và truyền tải thư tín giữa những người sử dụng máy tính 
quan tâm đến các sản phẩm, dịch vụ và cơ hội kinh doanh; cung cấp dịch vụ truy cập lịch 
điện tử, sách địa chỉ, bài ghi chép đặc biệt thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và cá 
nhân; cung cấp thiết bị và dịch vụ truy cập hội nghị qua điện thoại và/hoặc video từ xa; 
cung cấp các đuờng dẫn tới trang web của bên thứ ba để tạo điều kiện cho giao dịch 
thương mại điện từ và giao dịch kinh doanh thực tế; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và 
cố vấn liên quan tới các dịch vụ kế trên; tất cả thuộc nhóm 38.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; sắp xếp tua du lịch; lưu giữ dữ 
liệu hoặc tài liệu được quản lý bằng điện tử; thông tin về vận tải; môi giới vận chuyển; 
vận tải bằng ô tô; vận tải bằng đường hàng không; cho thuê xe cộ; dịch vụ cung cấp nước; 
chuyển phát thư tín; đặt chỗ du lịch; vận tải bằng đường ống; chuyển phát hàng hoá qua 
đơn đặt hàng bằng thư; dịch vụ người đưa thư (thư tín hoặc hàng hoá); dịch vụ vận tải 
dưới hình thức quản lý hậu cần liên quan đến vận tải; dịch vụ cho thuê xe ô tô; dịch vụ bãi 
đỗ xe ô tô; vận chuyển bằng thuyền yat và/hoặc tàu thuỷ; dịch vụ đại lý du lịch; dịch vụ 
thông tin du lịch và đặt chỗ du lịch; dịch vụ đại lý vé du lịch; sắp xếp du lịch và thông tin 
du lịch, tất cả được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc từ mạng internet; 
cung cấp thông tin liên quan đến du lịch và tua du lịch thông qua mạng internet hoặc 
thông qua mạng lưới viễn thông; dịch vụ vận tải hàng hoá và hành khách; dịch vụ đóng 
gói; cung cấp thông tin về giao thông và đường đi, dịch vụ tài xế; chất và bốc dỡ hàng 
hoá; môi giới chuyên chở hàng hoá; dịch vụ chuyển nhà; môi giới nhằm thuê, cho thuê 
và/hoặc cho phép sử dụng tàu thuỷ và/hoặc thuyền; cứu hộ và trục vớt tàu thuỷ và/hoặc 
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thuyền; dịch vụ lái xe; phân phối và cung cấp khí đốt (gas); phân phối và cung cấp điện; 
phân phối và cung cấp hơi nóng; phân phối và cung cấp nước; dịch vụ cung cấp chỗ neo 
đậu tàu thuyền; cho thuê nhà kho chứa hàng; cung cấp khu dành cho máy bay cất cánh; 
cung cấp đường di chịu thuế; thuê và/hoặc cho thuê xe lăn; quản lý bãi trống đỗ xe; thuê 
và/hoặc cho thuê máy bay; thuê và/hoặc cho thuê xe công-ten-nơ; thuê và/hoặc cho thuê 
xe đạp; thuê và/hoặc cho thuê xe ô tô; thuê và/hoặc cho thuê tàu thuỷ và/hoặc thuyền bè; 
thuê và/hoặc cho thuê xe cộ hoạt động bằng sức người; thuê và/hoặc cho thuê hệ thống đỗ 
xe chạy bằng máy; thuê và/hoặc cho thuê tấm nâng hàng (pa-lét); thuê và/hoặc cho thuê 
máy đóng gói hoặc bọc hàng; thuê và/hoặc cho thuê tủ ướp lạnh; dịch vụ thu gom rác và 
chất thải gia đình; dịch vụ thu gom rác và chất thải công nghiệp; dịch vụ tư vấn, cố vấn và 
cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ kể trên, tất cả thuộc nhóm 39.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; các hoạt động văn 
hoá và thể thao; xuất bản văn bản, sách và báo (không bao gồm những bài quảng cáo); 
xuất bản biểu đồ, hình ảnh và tranh ảnh; xuất bản báo, tạp chí và tạp chí xuất bản định kỳ; 
dịnh vụ hướng dẫn, đào tạo và giảng dạy liên quan đến viễn thông, máy tính, chương trình 
máy tính, thiết kế trang web, thương mại điện tử, quản lý kinh doanh và quảng cáo; cung 
cấp dịch vụ giáo dục, giải trí, hướng dẫn, giảng dạy và đào tạo tương tác và không tương 
tác; thiết kế giáo trình giảng dạy, các kỳ thi và văn bằng thể hiện trình độ chuyên môn; 
dịch vụ giải trí được cung cấp thông qua phương tiện tương tác kỹ thuật số và điện tử; 
dịch vụ trò chơi điện tử được cung cấp bởi các phương tiện Internet; cung cấp thông tin 
liên quan đến các hoạt động giáo dục, đào tạo, giải trí, vui chơi, thể thao, xã hội và văn 
hoá; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không thể tải xuống được); sắp xếp, tổ 
chức, đăng cai tổ chức và điều hành các cuộc thi hát; sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và 
điều hành các buổi hoà nhạc; sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và điều hành các sự kiện 
và các cuộc thi vì mục đích giải trí hoặc giáo dục; sắp xếp, tổ chức, đăng cai tổ chức và 
điều hành các chương trình trò chơi và các trò chơi ngoài trời mang tính chất khám phá; 
dịch vụ đại lý vé tham gia giải trí; thông tin liên quan đến địch vụ giải trí hoặc giáo dục 
được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc mạng Intemet; cung cấp nhạc kỹ 
thuật số (không thể tải xuống được) từ mạng Internet; cung cấp nhạc kỹ thuật số (không 
thể tải xuống được) từ các trang web có tệp đuôi MP3; dịch vụ giải trí và giáo dục liên 
quan đến lên kế hoạch, sản xuất và phát âm thanh, hình ảnh, nhạc kỹ thuật số, phim, âm 
thanh đã được ghi hoặc âm thanh trực tiếp, thiết bị nhìn hoặc nghe nhìn cho việc phát đi 
qua cáp đất, kênh vệ tinh, mạng Internet, hệ thống và các phương tiện truyền thông không 
dây và có dây khác; dịch vụ giải trí âm nhạc; cho thuê băng đĩa âm thanh đã được thu; 
chuẩn bị các chương trình giải trí, giáo dục, phim tài liệu và tin tức cho việc phát thanh 
truyền hình; dịch vụ phóng viên tin tức; thông tin liên quan đến các sự kiện văn hoá hoặc 
thể thao, các tin tức thời sự và các tin tức phát hành được cung cấp bởi truyền hình vệ 
tinh, mạng internet hoặc bằng các phương tiện điện tử khác; dàn dựng phim, chương trình 
phát thanh và truyền hình; chuẩn bị và sản xuất chương trình truyền hình; cung cấp thông 
tin, dữ liệu, biểu đồ, âm thanh, nhạc, viđêo, phim hoạt hình và văn bản cho mục đích giải 
trí; dịch vụ trò chơi; cung cấp tiện nghi câu lạc bộ vui chơi, thể thao và phòng tập thể dục; 
tổ chức các buổi biểu diễn của các ban nhạc; dịch vụ câu lạc bộ đêm, biểu diễn thời trang, 
câu lạc bộ khiêu vũ, câu lạc bộ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ liên quan đến dịch vụ giải trí, 
giáo dục và văn hoá; sắp xếp, điều hành và cung cấp các buổi hội nghị chuyên đề, hội 
nghị, đại hội, hội thảo chuyên đề và hội thảo về giảng dạy; tổ chức và điều hành các cuộc 
triển lãm về văn hoá và giáo dục, biểu diễn thời trang, chương trình văn hoá và giáo dục 
và biểu diễn về văn hoá và giáo dục; dịch vụ trưng bày và triển lãm nghệ thuật; dịch vụ 
triển lãm nghệ thuật liên quan đến cho thuê mỹ thuật; dịch vụ giảng dạy liên quan đến sức 
khoẻ, an toàn nghề nghiệp và bảo vệ môi trường; cung cấp các giờ học về thuốc lá và 
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thưởng thức rượu; cung cấp thông tin giáo dục về các tài liệu nghiện cứu và giới thiệu các 
tài liệu nghiên cứu; sắp xếp, tổ chức, lập kế hoạch và quản lý các cuộc hội thảo chuyên đề 
về giáo dục hoặc văn hoá; huấn luyện vật nuôi; hướng dẫn sản xuất chương trình truyền 
thanh; truyền hình; dịch vụ giáo dục đào tạo liên quan đến vận hành máy móc và thiết bị, 
bao gồm cả thiết bị nghe nhìn được sử dụng cho việc sản xuất các chương trình truyền 
thanh/truyền hình; dịch vụ phòng thu âm và thu hình; cung cấp (không phải mua bán) 
trang thiết bị dùng cho thể thao; cung cấp (không phải mua bán) trang thiết bị cho các bộ 
phim, buổi trình diễn, vở kịch, âm nhạc hoặc giảng dạy; dịch vụ đặt chỗ trước cho các 
cuộc giải trí; thuê và cho thuê hình ảnh động (phim xi-nê/phim chiếu bóng); thuê và cho 
thuê dụng cụ âm nhạc; thuê và cho thuê chương trình truyền hình; thuê và cho thuê máy 
thu hình; cho thuê sách; dịch vụ thư viện lưu trữ; dịch vụ ghi phụ đề phim/sách; dịch vụ 
phiên dịch ngôn ngữ dấu hiệu; cho thuê phần mềm giải trí; cung cấp trò chơi viđêo, trò 
chơi máy tính, âm thanh hoặc hình ảnh, hoặc phim ảnh thông qua viễn thông hoặc mạng 
lưới máy tính; cũng cấp các trò chơi và các cuộc thi đấu trực tuyến từ mạng máy tính; cho 
thuê băng viđêo đã được ghi trước; thuê và cho thuê máy chơi trò chơi; cho thuê thiết bị 
trò chơi điện tử; cho thuê tranh ảnh; dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ dịch thuật; phiên dịch 
ngôn ngữ; chương trình giáo dục và đào tạo liên quan đến vấn đề quản ly rủi ro; chương 
trình giáo dục và đào tạo liên quan đến cấp giấy chứng nhận; dịch vụ cung cấp tin tức 
(dịch vụ phóng viên tin tức); dịch vụ xổ số; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin 
liên quan đến các dịch vụ kể trên, tất cả thuộc nhóm 41.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và các dịch vụ thiết kế và nghiên cứu liên quan 
đến khoa học và công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát 
triển phần mềm và phần cứng máy tính; dịch vụ cung cấp kỹ thuật máy tính để truyền 
thông tin, dữ liệu, tài liệu và hình ảnh qua Internet; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng 
dụng, cụ thể là ứng dụng phần mềm máy tính chủ của người khác; dịch vụ nhà cung cấp 
dịch vụ ứng dụng nhằm cung cấp phần mềm liên quan đến hội nghị qua trang web, hội 
nghị qua âm thanh, thư tín điện tử, cộng tác tài liệu, hội nghị qua vi-đê-ô và xử lý âm 
thanh và các cuộc gọi; cung cấp phần mềm trực tuyến không thể tải xuống được tạo điều 
kiện cho khả năng hoạt động tương tác các ứng dụng phần mềm đa dạng; dịch vụ hỗ trợ 
kỹ thuật liên quan đến phần mềm máy tính và ứng dụng máy tính được cung cấp trực 
tuyến qua thư điện tử và qua điện thoại; dịch vụ máy tính, cụ thể là, tạo một cộng đồng 
trực tuyến cho những người sử dụng đã đăng ký tham gia thảo luận, nhận ý kiến phản hồi, 
tạo các cộng đồng ảo, tham gia vào mạng lưới xã hội, và trao đổi tài liệu; tư vấn công 
nghệ máy tính được cung cấp cho những người sử dụng mạng Internet qua phương tiện hỗ 
trợ của đường dây nóng; dịch vụ máy tính liên quan đến việc tạo chỉ số thông tin, xác 
định vị trí và nguồn tin trên mạng máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết 
kế máy tính, máy tính sổ tay ghi chép điện tử, máy tính xách tay, máy tính có thể mang 
theo, máy tính cầm tay; thiết kế máy hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân và máy phát nhạc cá 
nhân; thiết kế điện thoại di động và điện thoại thông minh; thiết kế máy quay phim kỹ 
thuật số; dịch vụ máy tính, cụ thể là: lập chương trình máy tính; dịch vụ tích hợp máy 
tính; dịch vụ phân tích máy tính; lập chương trình máy tính liên quan đến việc chặn vi rút; 
dịch vụ phần mềm hệ thống máy tính; cung cấp dịch vụ kết nối trực tiếp giữa những người 
sử dụng máy tính để trao đổi thông tin; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống 
máy tính; thiết kế và phát triển các trang web; dịch vụ máy chủ các trang điện tử cho 
người khác; dịch vụ máy chủ phần mềm ứng dụng máy tính cho việc tìm kiếm và khôi 
phục thông tin từ cơ sở dữ liệu và mạng lưới máy tính; cung cấp thông tin kỹ thuật cho 
lệnh cụ thể của người dùng cuối thông qua phương tiện điện thoại hoặc mạng lưới máy 
tính toàn cầu; dịch vụ tư vấn liên quan đến phần mềm máy tính; dịch vụ máy tính liên 
quan đến tìm kiếm cơ sở dữ liệu máy tính và trang web theo yêu cầu của khách hàng; mã 
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hoá và giải mã tín hiệu điện tử và máy tính; chuyển đổi dữ liệu và tài liệu từ dạng vật lý 
sang dạng phương tiện điện tử; dịch vụ kiến trúc và thiết kế; dịch vụ thiết kế nội thất các 
toà nhà, văn phòng và căn hộ; dịch vụ thông tin mạng và máy tính; dịch vụ quản lý rủi ro 
an toàn máy tính; dịch vụ kiểm tra an ninh máy tính và thông tin an ninh máy tính; dịch 
vụ xác nhận chất lượng; dịch vụ máy tính liên quan đến xác nhận giao dịch kinh doanh và 
chuẩn bị báo cáo giao dịch kinh doanh; dịch vụ xác nhận an ninh máy tính; điều khiển 
truy cập (dịch vụ an ninh máy tính) đến máy tính, mạng điện tử và cơ sở ®÷ liệu; dịch vụ 
an ninh truyền tải dữ liệu và giao dịch thông qua mạng lưới máy tính; tư vấn liên quan 
đến lĩnh vực an toàn dữ liệu; dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến anh ninh viễn thông; 
dịch vụ an ninh mạng lưới thông tin trên máy tính; cung cấp thông tin trong lĩnh vực an 
ninh mạng lưới thông tin trên máy tính, trên các trang web toàn cầu và trên Internet và 
truyền tải thông tin và dữ liệu an toàn; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh mạng lưới 
thông tin trên máy tính, trên các trang web toàn cầu và trên Internet và truyền tài thông 
tin và dữ liệu an toàn; dịch vụ xác nhận trực tuyến chữ ký điện tử; lưu trữ dữ liệu điện tử. 
dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin cho tất cả các dịch vụ kể trên, tất cả nằm 
trong nhóm 42. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ cá nhân và xã hội do người khác thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu cá 
nhân, cụ thể là: dịch vụ mua sắm cho cá nhân, dịch vụ chăm sóc cho cá nhân, dịch vụ 
chăm sóc cá nhân (không bao gồm sự trợ giúp y tế), dịch vụ nhắc nhở cho cá nhân, vệ sĩ 
cho cá nhân, dịch vụ người hộ tống trong các cuộc giao tiếp thượng lưu, dịch vụ tư vấn 
liên quan đến việc lập kế hoạch cho các cuộc giao tiếp cộng đồng, dịch vụ người đi kèm, 
dịch vụ môi giới giới thiệu cá nhân, dịch vụ trông nhà, dịch vụ trông giữ trẻ tại nhà, dịch 
vụ trông giữ thú nuôi tại nhà, hãng thám tử, lập số tử vi; dịch vụ công tác xã hội cụ thể là 
công tác từ thiện liên quan đến giải quyết tranh chấp, trọng tài phân xử, trông giữ trẻ tại 
nhà; câu lạc bộ gặp gỡ; dịch vụ pháp lý; dịch vụ đăng ký tên miền; dịch vụ an ninh và bảo 
vệ, dịch vụ vệ sĩ cho cá nhân; cho thuê quần áo; cung cấp dịch vụ bảo vệ thông qua trạm 
điện trung tâm đối với những người xâm phạm, kẻ trộm và hệ thống phòng cháy; dịch vụ 
giám sát thiết bị báo trộm và người xâm phạm, dịch vụ giám sát thiết bị báo và thiết bị 
phát hiện cháy và lụt; dịch vụ quản gia và bảo mẫu; li-xăng dữ liệu số, hình ảnh tĩnh, hình 
ảnh động, âm thanh và chữ viết (dịch vụ pháp lý); tạo, biên soạn và duy trì việc đăng ký 
tên miền (dịch vụ pháp lý); kiểm tra hành lý cho mục đích an ninh; dịch vụ điều tra thông 
tin cá nhân; dịch vụ an ninh cho việc bảo vệ tài sản và cá nhân; dịch vụ mai táng; dịch vụ 
tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên, tất cả thuộc nhóm 
45.  

 

 
(210) 4-2014-30412 (220) 08.12.2014 

  (441) 27.07.2015 
(531) A25.7.2 
(591) Xám, đen, trắng 
(731) LOUIS VUITTON MALLETIER   (FR) 

2 rue du Pont-Neuf, F-75001 Paris, 
France  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, 

báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cứu hộ; thiết bị và máy móc giảng dạy; thiết bị ghi, truyền 
hoặc tái tạo âm thanh hay hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; túi đựng dùng cho 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
641 

máy ảnh và thiết bị nhiếp ảnh; đĩa com-pắc, đĩa DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số 
khác; máy tính; thiết bị xử lý thông tin; máy vi tính và thiết bị máy vi tính; miếng lót con 
chuột máy vi tính; phần mềm máy tính; thiết bị lưu trữ dữ hệu (USB); nhật ký điện tử; 
phần mềm trò chơi máy vi tính; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi 
tính và chương trình điện thoại di động (phần mềm máy vi tính có thể tải về) và ấn phẩm 
điện tử (có thể tải về) được cung cấp trực tuyến hoặc từ mạng Internet; thiết bị và dụng cụ 
quang học; kính đeo mắt (dụng cụ quang học); kính râm; kính đeo dùng trong thể thao; 
gọng kính; thấu kính; kính áp tròng; hộp đựng kính; hộp đựng kính áp tròng; ống nhòm; 
túi đựng máy tính xách tay; vỏ bọc máy tính xách tay; camera (máy ảnh); phao tín hiệu; 
phao định vị; điện thoại; điện thoại di động; điện thoại thông minh; máy tính bảng; thiết 
bị hỗ trợ cá nhân số hóa (PDAs); đầu máy MP3; phụ kiện cho điện thoại, điện thoại di 
động, điện thoại thông minh, máy tính bảng, thiết bị hỗ trợ cá nhân số hóa (PDAs) và đầu 
máy MP3 cụ thể là bộ thiết bị sử dụng điện thoại không dùng tay, pin, vỏ, bao đựng điện 
thoại di động, thiết bị sạc pin, quai đeo hoặc đây đeo cổ, tai nghe; túi hoặc bao đựng cho 
điện thoại di động và thiết bị điện thoại.  

 
Nhóm 18: Da và giả da; hòm/rương và va li; túi du lịch, túi thể thao; túi xách tay, ba lô, 
túi đựng đồ đi biển, túi đi học, túi đi mua hàng; hòm/rương du lịch; túi vải du lịch; túi 
đựng tài liệu; cặp đựng tài liệu có thể gập; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví; ví bỏ túi; ví đựng 
thẻ (ví tiền); ví không làm bằng kim loại quý; ví đựng chìa khóa (đồ da); hộp bằng da 
hoặc giả da; bộ túi đi du lịch (đồ đa); hộp đựng đồ trang điểm, rỗng; túi nhỏ bằng da; 
lọng; ô; quần áo cho vật nuôi trong nhà; túi cho thú vật.  

 
Nhóm 25: Quần áo; áo len dài tay; áo gi-lê; áo sơ mi; áo phông; quần; áo khoác choàng 
(trang phục); bộ quần áo vét; áo khoác; áo choàng; áo mưa; áo khoác ngắn có mũ, không 
thấm nước (áo- pác-ca); chân váy; váy; quần soóc; bộ quần áo ngủ (pyjama); áo khoác 
ngoài của phụ nữ mặc ở nhà khi trang điểm hoặc sau khi tắm; áo choàng mặc khi đi ngủ; 
áo choàng mặc khi tắm; mũ; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); trang phục dệt kim, găng tay 
(trang phục); ca-vát; thắt lưng (trang phục); thắt lưng da (trang phục); khăn quàng cổ; 
khăn gập cài túi áo ngực; dải khăn choàng qua vai dùng trong các cuộc thi; khăn choàng; 
bít tất (vớ) dài; bít tất (vớ) ngắn cổ; quần bó; dây đeo cho quần áo (dây đeo quần); khăn 
choàng dài; quần áo lót; quần áo lót phụ nữ; quần áo tắm; giày dép (đồ đi chân); dép đi 
trong nhà; giày cao cổ; giày ủng lửng.  

 

 
(210) 4-2014-30439 (220) 09.12.2014 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.5.6; A2.5.23 
(591) Xanh dương, tím nhạt 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Huyền  (VN) 
Tổ dân phố Văn Trì, phường Minh Khai, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, tã vải cho trẻ em (dạng quần áo). 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, mua bán tã vải các loại. 
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(210) 4-2014-30533 (220) 09.12.2014 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 
phát triển cơ khí Trường 
Giang  (VN) 
349/3A An Dương Vương, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy móc: đá cắt; đá mài; lưỡi cắt gạch; lưỡi cưa đĩa; đĩa nhám; 

đĩa nỉ đánh bóng. 
 
 
 

 
(210) 4-2014-30592 (220) 10.12.2014 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần DOORWAY 
Việt Nam  (VN) 
Số 10 đường Liên Cơ, tổ 19, phường Cầu 
Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho phòng tắm 

bằng kính; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa thủy lực; phụ kiện lắp ráp bằng kim 
loại cho lan can kính; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho cầu thang kính; phụ kiện lắp ráp 
bằng kim loại cho cửa kính tự động và bán tự động; lam nhôm chắn nắng. 

 
Nhóm 11: Phòng tắm bằng kính; thiết bị bồn tắm.  

 
Nhóm 35: Mua bán vật tư ngành kính, vật liệu kính, thiết bị phòng tắm, đồ điện gia dụng, 
đèn và bộ đèn điện, giường tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh; 
mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại như thanh bằng kim loại, khung trần bằng kim 
loại, vách ngăn bằng kim loại, tấm ốp bằng kim loại, phụ kiện bằng kim loại dùng cho nội 
thất, vật liệu xây dựng phi kim loại, lan can, ván sàn, gạch, thạch cao. 

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt cửa và vách dựng nhôm kính, cửa thủy lực, phòng tắm kính.  

 
Nhóm 42: Thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; thiết kế (trang trí) nội thất; tư vấn kiến 
trúc.  
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(210) 4-2014-31011 (220) 15.12.2014 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đỏ, da bò, xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Đăng 
Phong (Tân Trường Phúc)  (VN)
Tổ 08, ấp Chánh Nhứt, xã Long Phụng, 
huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thịt các loại. 

 

 
(210) 4-2014-31090 (220) 15.12.2014 

  (441) 27.07.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 5.5.1 
(591) Đỏ, hồng, trắng, xanh, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giấy Gia Phát  
(VN) 
E2/52B1 đường Đa Phước, xã Đa Phước, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy. 

 

 
(210) 4-2014-31452 (220) 17.12.2014 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.1; A26.3.6 
(731) SCHOFFEL SPORTBEKLEIDUNG 

GMBH   (DE) 
Ludwig-Schoffel-Str. 15, 86830 
Schwabmunchen, Germany  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi cho người leo núi; túi chống thấm nước; túi đeo trước bụng; túi ngực; 

túi thể thao; vali và túi du lịch; túi thể thao và túi du lịch; túi mang và túi đeo vai, túi cắm 
trại; tấm phủ bảo vệ bằng da cho các sản phẩm nêu trên; ví; túi đựng chìa khóa; địu trẻ 
em; khung đeo lưng để giữ trẻ em; ô và ô che nắng; gậy leo núi và gậy chống, gậy đi bộ 
Nordic, gậy đi rừng. 

 

 
(210) 4-2014-31453 (220) 17.12.2014 

  (441) 27.07.2015 
(731) SCHOFFEL SPORTBEKLEIDUNG 

GMBH   (DE) 
Ludwig-Schoffel-Str. 15, 86830 
Schwabmunchen, Germany  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
644 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi cho người leo núi; túi chống thấm nước; túi đeo trước bụng; túi ngực; 
túi thể thao; vali và túi du lịch; túi thể thao và túi du lịch; túi mang và túi đeo vai, túi cắm 
trại; tấm phủ bằng da cho các sản phẩm nêu trên; ví; túi đựng chìa khóa; địu trẻ em; 
khung đeo lưng để giữ trẻ em; ô và ô che nắng; gậy leo núi và gậy chống, gậy đi bộ 
Nordic, gậy đi rừng. 

 

 
(210) 4-2014-31720 (220) 22.12.2014 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.16; 3.7.10; 25.1.6; 5.7.3 
(591) Vàng tươi, vàng đồng, đỏ, đen, nâu, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tổ chức hội 
chợ triển lãm Sài Gòn An Pha  
(VN) 
1046 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát và đồ uống từ tổ yến: nước yến, bia yến. 

 

 
(210) 4-2014-31910 (220) 23.12.2014 

  (441) 27.07.2015 
(531) 18.3.21; 18.3.23; 1.15.5; 26.3.23; 26.1.1; 

26.4.2 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xăng dầu Sài 
Gòn  (VN) 
147 quốc lộ 11, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: xăng dầu, sản phẩm hóa dầu, hóa chất.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê các loại xe vận chuyển xăng dầu, hóa chất, khí hóa lỏng.  
 

 
(210) 4-2014-32352 (220) 26.12.2014 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Hợp tác xã thương mại - dịch 

vụ nông nghiệp Trì Phong  
(VN) 
ấp Trì Phong, xã Hòa Lợi, huyện Châu 
Thành, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 31: Lúa giống. 
 

 
(210) 4-2014-32535 (220) 27.12.2014 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.17; A17.2.2; 26.3.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần DILIGO  (VN) 
Khu công nghiệp Châu Đức, huyện Châu 
Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm dùng sau khi cạo râu; đồ trang điểm (mỹ phẩm); xà 

phòng. 
 

Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm; gọng kính; hộp đựng kính râm và kính đeo mắt; kính 
bơi. 

 
Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ đeo tay. 

 
Nhóm 18: Túi xách tay; túi cầm tay của phụ nữ; ví tiền; vali hành lý; ba lô; túi đựng đồ 
quần áo tập thể thao. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ đội đầu; quần áo lót nam nữ; bít tất; thắt lưng (trang 
phục); quần áo tập thể dục; quần áo tắm. 

 

 
(210) 4-2014-32536 (220) 27.12.2014 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.13.1; A3.13.24 
(591) Hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần DILIGO  (VN) 
Khu công nghiệp Châu Đức, huyện Châu 
Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm dùng sau khi cạo râu; đồ trang điểm (mỹ phẩm); xà 

phòng. 
 

Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm; gọng kính; hộp đựng kính râm và kính đeo mắt; kính 
bơi. 

 
Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ đeo tay. 

 
Nhóm 18: Túi xách tay; túi cầm tay của phụ nữ; ví tiền; vali hành lý; ba lô; túi đựng đồ 
quần áo tập thể thao. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ đội đầu; quần áo lót nam nữ; bít tất; thắt lưng (trang 
phục); quần áo tập thể dục; quần áo tắm. 
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(210) 4-2014-32537 (220) 27.12.2014 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.1; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Xanh tím than 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần DILIGO  (VN) 
Khu công nghiệp Châu Đức, huyện Châu 
Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm dùng sau khi cạo râu; đồ trang điểm (mỹ phẩm); xà 

phòng. 
 

Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm; gọng kính; hộp đựng kính râm và kính đeo mắt; kính 
bơi. 

 
Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ đeo tay. 

 
Nhóm 18: Túi xách tay; túi cầm tay của phụ nữ; ví tiền; vali hành lý; ba lô; túi đựng đồ 
quần áo tập thể thao. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ đội đầu; quần áo lót nam nữ; bít tất; thắt lưng (trang 
phục); quần áo tập thể dục; quần áo tắm. 

 

 
(210) 4-2014-32538 (220) 27.12.2014 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.13.1; A3.13.24 
(591) Hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần DILIGO  (VN) 
Khu công nghiệp Châu Đức, huyện Châu 
Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm dùng sau khi cạo râu; đồ trang điểm (mỹ phẩm); xà 

phòng. 
 

Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm; gọng kính; hộp đựng kính râm và kính đeo mắt; kính 
bơi. 

 
Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ đeo tay. 

 
Nhóm 18: Túi xách tay; túi cầm tay của phụ nữ; ví tiền; vali hành lý; ba lô; túi đựng đồ 
quần áo tập thể thao. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ đội đầu; quần áo lót nam nữ; bít tất; thắt lưng (trang 
phục); quần áo tập thể dục; quần áo tắm. 
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(210) 4-2014-32629 (220) 29.12.2014 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.4.1; 16.3.1; A26.11.8; 3.7.17 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - tin học và viễn 
thông Trường Tiến  (VN) 
5A/2 Trần Phú, phường 4, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ca-me-ra giám sát; thiết bị ghi; thiết bị biến đổi từ tín hiệu Analog 

sang tín hiệu Digital. 
 

Nhóm 37: Lắp ráp, lắp đặt sửa chữa thiết bị ca-me-ra. 
 

 
(210) 4-2014-32636 (220) 29.12.2014 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.7; 26.1.1; 5.9.21; 26.4.1 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Lê Thị Ân Hồng  (VN) 
12/39 cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng phục vụ. 

 

 
(210) 4-2014-32637 (220) 29.12.2014 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.7; 26.4.1; 26.1.1; 5.9.21 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Lê Thị Ân Hồng  (VN) 
12/39 cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng phục vụ. 

 

 
(210) 4-2014-32675 (220) 29.12.2014 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.1; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Xám đậm, xám nhạt, cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Chi Lai  (VN) 
53 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc: bàn, ghế, giường, tủ, sa lon, giá, kệ; bộ đồ giường: đệm, đệm lò xo, 

gối. 
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Nhóm 37: Xây dựng dân dụng, công nghiệp; sửa chữa hàng mộc gia dụng.  
 
 

 
(210) 4-2015-00035 (220) 05.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Lê Hữu Hoài  (VN) 

413/41/3/9A Lê Văn Quới, khu phố 5, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; trình diễn các buổi biểu diễn ca nhạc trực tiếp; cung cấp các 

dịch vụ ca nhạc giải trí; tổ chức và điều khiển buổi hoà nhạc; tổ chức câu lạc bộ ca nhạc 
hát với nhau; đào tạo và giáo dục. 

 
 

 
(210) 4-2015-00717 (220) 12.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH giáo dục Thế 
Giới Thông Minh  (VN) 
592/26 Lạc Long Quân, phường 5, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò khô, mực khô, cá khô, trái cây sấy các loại, mứt quả. 

 
 

 
(210) 4-2015-00750 (220) 12.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Cơ sở Long Hải  (VN) 
383 Minh Phụng, phường 10, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 24: Mặt hàng khăn (khăn vải các loại dành cho em bé); tấm lót bằng khăn các loại 

dành cho trẻ em. 
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(210) 4-2015-00791 (220) 13.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giáo dục IDP 
(Việt Nam)  (VN) 
Tầng 2 và phòng C tầng trệt, tòa nhà Star 
Building, số 33 Ter-33 Bis, đường Mạc 
Đĩnh Chi, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh. 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ dịch thuật; giáo dục; giảng dạy; đào tạo; giáo dục thực hành (thao 

diễn); tổ chức cuộc thi giáo dục hoặc giải trí; dịch vụ giáo dục đào tạo; thông tin về giáo 
dục; thi cử học đường; thông tin về lĩnh vực giáo dục; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc 
giải trí); học viện; trường đại học (giáo dục).  

 

 
(210) 4-2015-00813 (220) 13.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A3.9.24; 1.15.24; 6.1.2; 25.1.6; A1.1.10; 

5.3.20; A6.3.5; 1.3.1 
(591) Vàng cam, xanh lá cây, xanh dương, đỏ, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ SP Thái Ân  (VN) 
51/04 đường số 05, khu phố 2, phường 
Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Gia cầm, không còn sống; thủy sản chế biến; hải sản chế biến; chả dông. 
 

Nhóm 30: Bánh bèo; bánh tráng; cà phê; phở. 
 

 
(210) 4-2015-00814 (220) 13.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A6.3.5; 6.1.2; 5.3.20; 1.3.1; A1.1.10; 

1.15.24; A3.9.24;  
(591) Vàng cam, xanh lá cây, xanh dương, đỏ, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ SP Thái Ân  (VN) 
51/04 đường số 05, khu phố 2, phường 
Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Gia cầm, không còn sống; thủy sản chế biến; hải sản chế biến; chả dông.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
650 

Nhóm 30: Bánh bèo; bánh tráng; cà phê; phở. 
 

 
(210) 4-2015-00930 (220) 13.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2 
(731) E-MART INC.  (KR) 

377, TTUKSEOM-RO, SEONGDONG-
GU, SEOUL, KOREA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, 

nghề làm vườn và lâm nghiệp trừ chất diệt nấm, diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 
trùng; các loại nhựa nhân tạo dạng thô; chất dẻo dạng thô; phân bón; hợp chất chữa cháy; 
chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại; chế phẩm để bảo quản thực phẩm; chất để 
thuộc da; chất dính dùng trong công nghiệp; chế phẩm dính cho băng phẫu thuật; chất 
dính dán áp phích quảng cáo; chất dính dùng cho giấy dán tường; chất dính dùng cho 
gạch ốp tường; aga (thạch trắng); chất kết dính cho bê tông; anbumin; cồn (rượu) etyl 
(etanol); kim loại kiềm; phèn; nhôm oxit (alumin); than động vật; chất chống đông; dung 
dịch chống tạo bọt cho ăc qui; nhiên liệu dùng cho lò phản ứng nguyên tử (lò phản ứng 
hạt nhân); chế phẩm vi khuẩn không dùng cho mục đích y học hoặc thú y, chất kết dính 
(chất liên kết) dùng trong ngành đúc; vải để can ảnh; giấy để can ảnh; chất kết dính dùng 
cho đồ đi chân; chất gắn (chất kết dính) để sửa chữa đồ vật bị vỡ, gẫy; hỗn hợp (hợp chất) 
để sửa chữa săm lốp; men gốm (men sứ); hợp phần để sản xuất gốm kỹ thuật; phim chụp 
ảnh, nhạy sáng nhưng chưa lộ sáng; chế phẩm làm lạnh; vật liệu lọc (chất khoáng, chất vô 
cơ); vật liệu lọc (nhựa dạng thô, chưa xử lý); vật liệu lọc (nguồn gốc thực vật); chế phẩm 
tinh chế nước nho chưa lên men; chế phẩm để tinh chế rượu vang; chất lỏng trợ lực tay 
lái; chất lỏng dẫn động; chất lỏng dùng cho hệ thống thuỷ lực; chất lỏng phụ trợ dùng với 
tác nhân/vật liệu mài; gas hoá rắn dùng trong công nghiệp; hoá chất làm mờ kính; hoá 
chất nhuộm màu kính; mát tít gắn kính; đất mùn; giấy quì; chất bảo quản công trình xây, 
trừ sơn và dầu; hợp chất chế tạo điã hát; chế phẩm để phục hồi đĩa hát; bột giấy gỗ; giấy 
tự lên màu (nhiếp ảnh); giấy nhạy sáng (giấy ảnh); tấm kính ảnh nhạy sáng; tấm nhạy 
sáng dùng cho in opset; xà phòng dùng cho kim loại sử dụng trong công nghiệp; bột sắn 
dùng trong công nghiệp; chất bảo vệ ngói, trừ sơn và dầu; thuỷ tinh lỏng. 

 
Nhóm 02: Sơn trừ sơn cách điện, cách nhiệt; véc ni; sơn mài; chất bảo quản cho gỗ chống 
bệnh rỉ sét và chống hư hại; phẩm màu; chất cố định màu; nhựa tự nhiên dạng thô; kim 
loại dạng lá và dạng bột dùng cho họa sỹ, trang trí, người làm nghề in và nghệ sỹ; chất 
nhuộm màu thực phẩm; mực in; mực cho da thuộc; mực để đánh dấu động vật; vôi quét 
tường; hộp mực in đã có mực dùng cho máy in và máy sao chụp. 

 
Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để làm sạch, đánh bóng, 
tẩy rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; thuốc đánh 
răng; vải nhám (vải ráp); giấy nhám (giấy ráp); chất dính dùng để gắn tóc giả; chất dính 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; muối để tẩy trắng; miếng ngậm làm thơm mát hơi thở; chế 
phẩm dạng xịt làm thơm mát hơi thở; vải tẩm chất tẩy rửa dùng để lau chùi; chất lỏng 
chống trơn trượt dùng cho sàn nhà, nền nhà; vải thủy tinh; giấy ráp thủy tinh; hương thơm 
để thắp; hương (nhang); khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; hình dán nghệ thuật 
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cho móng tay, chân; móng (tay, chân) giả; bột nhão dùng cho da liếc dao cạo; sáp dùng 
cho thợ may. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn 
kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé; băng dính, vật liệu để băng bó; 
vật liệu để trám răng, sáp răng; chất khử trùng; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt 
nấm; thuốc diệt cỏ; bông thấm hút; nùi thấm hút; chất dính bắt ruồi; quần tã trẻ em (tã lót 
dạng quần); băng vệ sinh; vòng đeo tay dùng cho mục đích y tế; miếng đệm chăm sóc 
ngực; kiềm ăn da dạng bút dùng để cầm máu; quần lót, thấm hút được, dùng cho người 
không tự kiềm chế; quần lót vệ sinh phụ nữ; giấy chống nhậy cắn, chống mọt cắn; khăn 
vệ sinh; vải dùng cho phẫu thuật; tã lót cho vật nuôi cảnh; tã lót trẻ em bằng giấy dùng 
một lần. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ và công cụ cầm tay (vận hành bằng tay); dao kéo; vũ khí đeo cạnh 
sườn; dao cạo; mâm cắt (trục gá dao cắt); dụng cụ khoan; dụng cụ tráng men đồ gốm 
(dụng cụ đánh bóng); dụng cụ phá (đục) băng; dụng cụ mài. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y; chân tay giả, răng và 
mắt giả; vật dụng chỉnh hình; vật liệu để khâu vết thương; đai nịt bụng; tấm đệm bụng; 
miếng đệm hình vòm dùng cho đồ đi chân; bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả cho trẻ em 
ngậm; bơm dùng để hút sữa mẹ; vú nhân tạo; bao cao su; áo chẽn nịt bụng; dụng cụ lấy 
ráy tai; nút bịt lỗ tai; núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú; van của bình sữa cho trẻ em 
bú; bình sữa cho trẻ em bú. 

 
Nhóm 16: Giấy, bìa cứng và các sản phẩm được làm từ vật liệu này, cụ thể là túi được làm 
từ giấy, hộp đựng được làm từ giấy; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; văn phòng 
phẩm; chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu của nghệ sỹ cụ thể là 
khuôn cho đất nặn; bút lông để vẽ; máy chữ và đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc), đồ dùng 
giảng dạy và hướng dẫn (trừ thiết bi giảng dạy), chất dẻo dùng để bao gói (không thuộc 
trong các nhóm khác); chữ in; bản kẽm để in; yếm dãi của trẻ em bằng giấy; mẫu thêu; 
con lăn của thợ sơn nhà; xuất bản phẩm dạng in; vải can. 

 
Nhóm 21: Đồ chứa đựng và dụng cụ nhà bếp và gia dụng; lược và bọt biển; bàn chải 
(ngoại trừ bút lông để vẽ); vật liệu dùng để làm bàn chải; sản phẩm dùng cho mục đích 
làm sạch, cụ thể là miếng cọ rửa dùng cho nhà bếp, dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; 
xơ rối để làm sạch, giẻ lau để làm sạch; bùi nhùi bằng sợi thép; thủy tinh thô hoặc bán 
thành phẩm (trừ kính xây dựng); đồ thủy tinh, sứ và đất nung không thuộc trong nhóm 
khác, cụ thể là phalê (đồ chứa đựng); bát thủy tinh; bình thót cổ bằng thủy tinh; thủy tinh 
được sơn vẽ; nút bằng sứ; biển hiểu bằng sứ hoặc thủy tinh, đất nung; đĩa; bình; hũ đựng; 
thiết bị điện dùng để thu hút và diệt trừ côn trùng; gậy không dùng điện; lồng chim; vật 
dụng để xỏ giày ống; móc để giúp cho việc cài khuy; chuồng cho vật nuôi trong nhà; 
dụng cụ mỹ phẩm; chỉ tơ nha khoa; chậu hoa; găng tay làm vườn; bể nuôi thủy sinh trong 
nhà; vườn ươm trong nhà (vườn trồng cây); đồ dùng tẩy trang; dụng cụ thụt dùng khai 
thông đường ống bị tắc; hộp đựng phân bỏ túi; hộp đựng đồ trang điểm; bẫy ruồi. 

 
Nhóm 24: Vải và các sản phẩm từ vải cụ thể là cờ hiệu, biểu ngữ, khăn tắm (trừ quần áo), 
chăn, khăn ướt bằng vải để lau, khăn mặt bằng vải, khăn tắm bằng vải; khăn trải bàn và ga 
trải giường; rèm cửa ra vào; găng tay để giặt; rèm tắm bằng nhựa. 
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Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải; khuy, khuy móc (móc gài), kẹp (ghim) 
và kim; hoa nhân tạo; râu giả; băng đeo tay; vật độn áo nịt ngực; miếng đệm vai dùng cho 
quần áo; cái kẹp ống quần dùng cho người đi xe đạp; khung để mạng vá; miếng dán nhiệt 
để trang trí đồ vải (phụ kiện may mặc); tóc giả; ria mép giả; mũ trùm đầu khi nhuộm tóc; 
lô uốn tóc không phải dụng cụ cầm tay; giấy dùng để uốn xoăn tóc; phần tóc nối thêm; đồ 
trang trí tóc; đồ trang trí cho giày (không bằng kim loại quý); vật trang trí dùng cho quần 
áo; hạt cườm không dùng để làm đồ trang sức. 

 
Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn sống); chiết xuất của 
thịt; rau và trái cây được nấu chín, được sấy khô, đông lạnh và được bảo quản; thạch, mứt 
ướt, mứt quả ướt; trứng, sữa và các sản phẩm sữa; dầu và mỡ có thể ăn được, động vật 
giáp xác, không còn sống; tổ chim ăn được. 

 
Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột sắn hột, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo, bột 
và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, đá lạnh có thể ăn được, 
mật ong, mật đường, nấm men, bột nở, muối, mù tạt, giấm, xốt (gia vị), gia vị; kem ăn 
(kem lạnh). 

 
Nhóm 31: Hạt và các sản phẩm nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp cụ thể là quả mọng 
(trái cây tươi), rau cỏ tươi, hoa khô dùng để trang trí, hoa tự nhiên, hạt cacao thô,động vật 
sống, rau và trái cây tươi; hạt giống, hoa và cây trồng tự nhiên; thực phẩm cho động vật, 
mạch nha dùng cho ngành bia rượu, đồ uống cho vật nuôi trong nhà; than bùn trộn rơm 
rác độn chuồng; cát thơm dùng cho động vật nuôi trong nhà (lót ổ); cây khô để trang trí; 
bã rượu. 

 
Nhóm 32: Bia; nước uống có ga, nước khoáng và các đồ uống không chứa cồn khác; đồ 
uống trái cây không cồn và nước ép trái cây; xi rô và các chế phẩm khác dùng làm đồ 
uống. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 

 
(210) 4-2015-00979 (220) 14.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.9.1; 26.1.1 
(591) Xanh, đen, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Cá Viên Đất 
Việt  (VN) 
Quốc lộ 80, ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận 
Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng 
Tháp 

 
(511)   Nhóm 29: Chạo sả basa, cá viên, bò viên, ốc viên, cá rau củ viên, cá rau củ thẻ, chả cá 

lăng, tôm viên. 
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(210) 4-2015-01163 (220) 15.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.9; A25.7.3; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
thương mại Hợp Thành  (VN) 
Lầu 8, tòa nhà IMV, số 87 Hoàng Văn 
Thái, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; thương mại điện tử (máy tính, laptop, máy tính bảng, phần mềm 

máy tính, các loại máy văn phòng: máy in, máy chiếu, máy photo, máy hủy giấy, các sản 
phẩm điện gia dụng: tủ lạnh, ti vi, máy giặt, máy hút bụi, máy nước nóng, nồi cơm điện, 
lò nướng, máy lạnh, đầu đĩa, máy nghe nhạc và các linh phụ kiện, máy ảnh và phụ kiện 
máy ảnh, điện thoại và phụ kiện điện thoại, xe hơi và phụ tùng xe hơi, xe máy và phụ tùng 
xe máy, quần áo và phụ kiện thời trang (nón, khăn quàng cổ, caravat, dây lưng), giầy dép, 
giỏ xách, ba lô, va li, đồng hồ, mắt kính, phụ kiện thời trang (nhẫn, vòng, lắc), hóa mỹ 
phẩm: mỹ phẩm, dầu gội, sữa tắm, bột giặt, thực phẩm chức năng, các sản phẩm gia dụng: 
tủ, giường, bàn, ghế, drap trải giường, gối, màn cửa, đồ dùng nhà bếp: nồi, chảo, dao, 
chén dĩa, muỗng, các thiết bị vệ sinh: bồn cầu, bồn tắm, bồn rửa mặt, thực phẩm, thức 
uống: dầu ăn, nước mắm, gia vị, các thực phẩm chế biến sẵn, đóng gói, đóng chai, các 
thiết bị luyện tập thể dục, các sản phẩm du lịch tiện dụng: lều bạt, võng, băng đĩa, DVD, 
văn phòng phẩm, sách truyện, tã, sữa, miếng lót thấm sữa cho người mẹ, miếng lót ngực 
hứng sữa bằng chất dẻo, nắp bảo vệ đầu ngực, máy hút sữa điện, dụng cụ điều chỉnh đầu 
ngực cho bà mẹ, băng vệ sinh, máy tiệt trùng bình sữa hơi nước, máy báo khóc, tai nghe 
cho phụ nữ mang thai, bình sữa, áo nịt bụng cho bà mẹ, áo chống vẹo cột sống, quần tạo 
dáng sau sinh, máy hâm thức ăn, xe dẩy, xe tập đi cho trẻ, nôi, cũi, nệm, gối cao su chống 
ngạt khí cho trẻ, gối cho bà bầu, bộ túi sữa, áo lót cho bà mẹ, áo đỡ bụng bầu, đai tập đi). 

 
Nhóm 39: Tổ chức chuyến du lịch. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc sắc đẹp cho người. 

 

 
(210) 4-2015-01250 (220) 15.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.7.14; 1.15.24; 1.3.1; 26.1.1; A5.3.14; 

25.12.1 
(591) Xanh lá cây, xám, xanh lá cây nhạt, đỏ, 

vàng, trắng, xanh dương 
(731) ủy ban nhân dân huyện Cam 

Lâm  (VN) 
Tổ dân phố Tân Hải, thị trấn Cam Đức, 
huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Quả xoài (trái cây tươi). 
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Nhóm 35: Mua bán quả xoài (trái cây tươi).  
 

 
(210) 4-2015-01314 (220) 16.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.1.15; 26.13.1; 26.1.1; A1.1.2 
(591) Hồng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần 
CIRCUSDIGITAL  (VN) 
Tòa nhà văn phòng HBT, 456-458 Hai 
Bà Trưng, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; quản lý kinh doanh công việc biếu diễn của nghệ 

sỹ; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; 
quảng cáo qua thư; phổ biến các thông báo quảng cáo; marketing; nghiên cứu thị trường; 
dịch vụ người mẫu phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến việc bán hàng; dịch vụ tóm lược 
tin tức; dịch vụ điểm tin; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; sản xuất phim 
quảng cáo; quan hệ công chúng; quảng cáo trên đài phát thanh; quảng cáo thương mại 
trên đài phát thanh; cho thuê không gian quảng cáo; cho thuê thời gian quảng cáo trên các 
phương tiện truyền thông; quảng cáo trên truyền hình; quảng cáo thương mại trên truyền 
hình; cập nhật tài liệu quảng cáo; tối ưu hóa lượng truy cập trang web; tối ưu hóa lượng 
truy cập trang web.  

 
Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì 
trang web cho người khác, tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người khác; dịch vụ tư 
vấn công nghệ thông tin; bảo dưỡng phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế bao bì; cung 
cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang web; cho thuê phần 
mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS); thiết kế phần mềm máy tính; 
tư vấn thiết kế trang web.  

 

 
(210) 4-2015-01328 (220) 16.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển và thương mại quốc tế 
Việt An  (VN) 
83A Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 35: Siêu thị bán lẻ: lương thực, thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, đồ 

uống, hàng nông lâm thủy hải sản. 
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(210) 4-2015-01378 (220) 16.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.5; 6.1.2; 26.13.25; 24.1.1; 23.1.1; 

24.11.5 
(591) Xanh, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải trí Long 
Đỉnh  (VN) 
Tầng 3, số nhà tổ 76, đường Trần Đại 
Nghĩa, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính, 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm), thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; 
xuất bản sách. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2015-01379 (220) 16.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) RICH PRODUCTS CORPORATION  

(US) 
One Robert Rich Way, Buffalo, NY 
14213, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 29: Kem phủ đánh dậy bọt làm từ sữa và kem phủ đánh dậy bọt không sữa chủ yếu 

dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); kem 
đánh dậy bọt làm từ sữa và kem đánh dậy bọt không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ 
tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); váng sữa làm từ sữa và váng sữa 
không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành 
phần bơ sữa); sữa được dùng làm lớp phủ trên bề mặt thực phẩm (sản phẩm sữa) và kem 
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đánh dậy bọt không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay 
thế thành phần bơ sữa), được dùng làm lớp phủ trên bề mặt thực phẩm; sữa được dùng làm 
nhân cho thực phẩm (sản phẩm sữa) và nhân (cho thực phẩm) không sữa chủ yếu dựa trên 
cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); sữa được dùng 
làm lớp phủ cho thực phẩm (sản phẩm sữa) và kem đánh dậy bọt không sữa chủ yếu dựa 
trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa), được dùng 
làm lớp phủ cho thực phẩm; bơ với thành phần chủ yếu là từ sữa và kem đánh dậy bọt 
không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành 
phần bơ sữa); sản phẩm kem đánh dậy bọt làm từ sữa và sản phẩm kem đánh dậy bọt 
không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành 
phần bơ sữa); sữa được dùng làm nguyên liệu làm kem lạnh và kem đánh dậy bọt không 
sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ 
sữa), được dùng làm nguyên liệu làm kem lạnh; sữa chua làm từ sữa và sữa chua không 
sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ 
sữa); nhân (cho thực phẩm) được đánh dậy bọt làm từ sữa và nhân (cho thực phẩm) được 
đánh dậy bọt không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay 
thế thành phần bơ sữa); kem đánh dậy bọt (làm nhân thực phẩm) làm từ sữa và kem đánh 
dậy bọt (làm nhân thực phẩm) không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc 
sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); sữa chua, dùng làm lớp phủ cho thực phẩm; 
sữa dừa, dùng làm lớp phủ cho thực phẩm; dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) là thành 
phần chủ yếu dùng làm lớp phủ cho thực phẩm; dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) là 
thành phần chủ yếu dùng làm nhân cho thực phẩm; dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) là 
thành phần chủ yếu dùng làm lớp kem phủ cho thực phẩm; kem đánh dậy bọt chủ yếu dựa 
trên cơ sở dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) hoặc sữa đậu nành; váng sữa chủ yếu dựa 
trên cơ sở dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) hoặc sữa đậu nành; dầu có thể ăn được (dầu 
nhũ tương) hoặc sữa đậu nành dùng làm kem (được đánh dậy bọt). 

 
Nhóm 30: Lớp kem phủ bánh ngọt, đông lạnh hoặc không đông lạnh, sẵn sử dụng hoặc 
không sẵn sử dụng; sôcôla, sôcôla nhân tạo, bột eustard, kẹo dẻo và kẹo dẻo nhân tạo 
dùng làm lớp phủ trên bề mặt thực phẩm, đông lạnh hoặc không đông lạnh, sẵn sử dụng 
hoặc không sẵn sử dụng; sôcôla và sôcôla nhân tạo dùng làm lớp phủ trên bề mặt, lớp phủ 
xung quanh và nhân bánh ngọt; xirô dạng lỏng dùng làm lớp phủ trên bề mặt thực phẩm; 
xirô có hương vị dùng cho thực phẩm; bánh putđing; xirô (dùng cho thực phẩm); sôcôla 
dùng làm lớp phủ trên bề mặt thực phẩm; sôcôla dùng làm nhân cho thực phẩm; sôcôla 
dạng lỏng làm lớp phủ cho thực phẩm; lớp phủ và nhân cho bánh mì; lớp phủ và nhân cho 
thực phẩm; đồ trang trí có thể ăn được cho thực phẩm, cụ thể: kẹo mềm, bánh kẹo đường; 
lớp phủ và nhân sôcôla được dùng làm lớp phủ trên bề mặt và nhân cho thực phẩm; bánh 
putđing làm từ sữa và không chứa bơ sữa. 

 

 
(210) 4-2015-01406 (220) 16.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 2.7.13 
(591) Vàng, xanh dương nhạt, xanh dương đậm
(731) HEALTH SHARING GROUP PTY LTD  

(AU) 
Level 10, 368 Sussex Street, Sydney, 
NSW, Australia, 2000.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chứa abumin dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; 
thực phẩm dùng cho em bé; chế phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế (thực phẩm y tế); 
chế phẩm bổ sung dinh dưỡng: chế phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho thực phẩm ăn 
kiêng, chế phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y 
tế; thực phẩm ăn kiêng: thực phẩm ăn kiêng dành riêng cho trẻ sơ sinh, thực phẩm ăn 
kiêng dành riêng cho người tàn tật, thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế, thực 
phẩm ăn kiêng có tính năng làm thuốc chữa bệnh, thực phẩm ăn kiêng dùng trong dinh 
dưỡng lâm sàng; lương thực ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng cho 
người tàn tật (thực phẩm y tế); sữa khô dùng làm thức ăn cho trẻ sơ sinh; sữa bột khô 
dùng làm thức ăn cho em bé; chế phẩm sữa khô dùng làm thức ăn em bé, sản phẩm sữa 
khô dùng làm thức ăn cho trẻ sơ sinh; thực phẩm có nguồn gốc từ este dùng làm dược 
phẩm; thực phẩm dinh dưỡng cho em bé; thức ăn dành riêng cho trẻ sơ sinh; thức ăn bổ 
sung (dùng như chất bổ sung ăn kiêng); chất bổ sung thức ăn dùng cho mục đích y tế; 
thực phẩm dành riêng cho người bị rối loạn trao đổi chất; thực phẩm dành riêng cho người 
ốm, người đang có bệnh (được chế biến đặc biệt); thực phẩm dinh dưỡng dành riêng cho 
em bé; tinh bột thủy phân: tinh bột thuỷ phân dùng làm thức ăn cho em bé (thực phẩm 
chức năng), tinh bột thủy phân dùng làm thức ăn cho người tàn tật (thực phẩm chức 
năng); thực phẩm dinh dưỡng dành riêng cho trẻ sơ sinh; chế phẩm bổ sung: chế phẩm bổ 
sung thức ăn dùng trong y tế (dược phẩm), chế phẩm bổ sung chức ăn dùng cho mục đích 
thu y (có tính năng chữa bệnh), chế phẩm bổ sung dưới dạng thực phẩm có tính năng chữa 
bệnh  chế phẩm bổ sung dinh dưỡng dưới dạng thực phẩm có tính năng chữa bệnh; chất 
phụ gia dinh dưỡng dùng cho thức ăn động vật (có tính năng chữa bệnh); chế phẩm y tế 
dùng như chất bổ sung cho thực phẩm; chế phẩm bổ sung: chế phẩm bổ sung có tính năng 
chữa bệnh dành cho thực phẩm, chế phẩm bổ sung có tính năng chữa bệnh dành cho thức 
ăn động vật, chế phẩm bổ sung dinh dưỡng có chứa thuốc dùng cho thực phẩm dùng cho 
con người, chế phẩm bổ sung thực phẩm có chứa thuốc; thực phẩm sữa dùng cho trẻ sơ 
sinh; chế phẩm khoáng dùng như chất phụ gia dinh dưỡng làm thực phẩm cho con người; 
tinh bột đã chế biến dùng làm thức ăn cho người bị rối loạn tiêu hóa dùng cho mục đích y 
tế; thực phẩm sữa dưới dạng bột dùng cho trẻ sơ sinh; chế phẩm protein: chất bổ sung 
protein cho động vật, chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung (nguyên tố vi 
lượng) cho thực phẩm của con người; chế phẩm vitamin thiên nhiên dùng cho chế phẩm 
bổ sung dinh dưỡng cho thức ăn; chất bổ sung vitamin dùng cho thực phẩm của người.  

 

 
(210) 4-2015-01625 (220) 20.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) ABBOTT LABORATORIES   (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, USA 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học giúp kiểm soát và chất lỏng định cỡ (hóa chất) dùng cho các 

dụng cụ chẩn đoán y tế (không phải là chế phẩm và chất lỏng dùng cho mục đích y tế 
hoặc thú y); chế phẩm hóa học giúp kiếm soát và chất lỏng định cỡ (hóa chất) dùng cho 
các dụng cụ thí nghiệm được dùng trong xét nghiệm chẩn đoán và/hoặc phân tích ống 
nghiệm (không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y); bộ xét nghiệm chẩn đoán cụ thể là 
thuốc thử chẩn đoán không dùng cho mục đích y tế. 
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Nhóm 05: Thuốc thử chẩn đoán dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chẩn đoán dùng cho 
mục đích y tế; bộ xét nghiệm chẩn đoán cụ thể là thuốc thử chẩn đoán dùng cho mục đích 
y tế; thuốc thử hóa học dùng để chẩn đoán và/hoặc phân tích y tế; hộp thuốc thử chẩn 
đoán dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 09: Máy phân tích dùng trong phòng thí nghiệm để đo, kiểm tra và phân tích máu, 
dịch và/hoặc mô của cơ thể; dụng cụ thí nghiệm phân tử lâm sàng tự động; dụng cụ trích 
mẫu thí nghiệm; dụng cụ thí nghiệm dùng để kiểm tra và/hoặc phân tích trong ống 
nghiệm; thiết bị thí nghiệm dùng trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; hệ thống tự động hóa 
quản lý dữ liệu và thí nghiệm dùng trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; thiết bị thí nghiệm, cụ 
thể là, thiết bị cảm biến chẩn đoán phân tử để phân tích chuỗi a-xít nu-clê-ích, a-xít nu-
clê-ích, vật liệu di truyền, tác nhân lây nhiễm và/hoặc mầm bệnh; dụng cụ thí nghiệm để 
thử và nhận diện vi khuẩn; tất cả các sản phẩm nói trên không dùng cho mục đích y tế; 
phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính để nhận diện và 
phân tích chuỗi a-xít nu-clê-ích, a-xit nu-clê-ích để nhận diện mầm bệnh, tính kháng 
thuốc và hồ sơ pháp y; phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải về) để xử lý ngoại vi, 
điều khiển dụng cụ, phân tích dữ liệu và báo cáo cho dụng cụ chẩn đoán phân tử; phần 
cứng và phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải về) dùng trong lĩnh vực chẩn đoán y 
tế; ấn phẩm điện tử (ghi sẵn hoặc có thể tải về), cụ thể là tờ và sách hướng dẫn cho thiết bị 
chẩn đoán trong ống nghiệm, hệ thống tự động thí nghiệm, và phần mềm liên quan; phần 
mềm quản lý dữ liệu (ghi sẵn hoặc có thể tải về) cho dụng cụ chẩn đoán y tế; phần mềm 
quản lý dữ liệu (ghi sẵn hoặc có thể tải về) cho máy phân tích huyết học; máy phân tích 
hóa lâm sàng, máy phân tích xét nghiệm miễn dịch và dụng cụ thử máu; phần mềm máy 
tính (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính cho dụng cụ chẩn đoán y tế; phần 
mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính cho máy phân tích 
huyết học, máy phân tích hóa lâm sàng, máy phân tích xét nghiệm miễn dịch và dụng cụ 
thử máu; phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính để quản 
lý giao diện giữa các dụng cụ thí nghiệm chẩn đoán y tế; phần mềm máy tính (ghi sẵn 
hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính để quản lý tiến độ thí nghiệm chẩn đoán y tế; 
phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính quản lý thông tin 
thí nghiệm; phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính để 
theo dõi dụng cụ chẩn đoán y tế; phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần 
cứng máy tính để theo dõi dụng cụ chẩn đoán thí nghiệm; phần mềm máy tính (ghi sẵn 
hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính để khắc phục sự cố cho dụng cụ chẩn đoán y tế, 
phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính để khắc phục sự 
cố cho dụng cụ chẩn đoán thí nghiệm, phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải về) để 
xử lý dữ liệu kiểm tra chẩn đoán y tế; phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) dùng trong 
kiểm tra chẩn đoán y tế; phần cứng máy tính dùng trong kiểm tra chẩn đoán y tế; phần 
cứng và phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải về) để theo dõi từ xa dụng cụ chẩn 
đoán trong ống nghiệm. 

 
Nhóm 10: Dụng cụ thử máu; máy phân tích thí nghiệm dùng để đo, kiểm tra và phân tích 
máu, dịch và/hoặc mô của cơ thể; máy phân tích huyết học; máy phân tích hóa lâm sàng; 
máy phân tích xét nghiệm miễn dịch; dụng cụ/thiết bị dùng cho mục đích y tế, cụ thể là 
dụng cụ dùng để chẩn đoán phân tử; dụng cụ thí nghiệm dùng để thử và nhận diện vi 
khuẩn; hệ thống chẩn đoán phân tử bao gồm thiết bị giải trình tự gene (phân tử), phổ kế, 
thiết bị cảm biến và máy tính, để phân tích chuỗi a-xít nu-clê-ích, a-xít nu-clê-ích, vật liệu 
di truyền, tác nhân lây nhiễm và/hoặc mầm bệnh; bộ thu thập mẫu sử dụng trong chẩn 
đoán trong ống nghiệm bao gồm các ống thu thập mẫu dùng cho mục đích y tế. 
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Nhóm 37: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (liên quan đến việc lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết 
bị và dụng cụ y tế và tư vấn cho các dịch vụ trên) trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; cung cấp 
dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (liên quan đến việc lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị và dụng 
cụ y tế và tư vấn cho các dịch vụ trên) cho các dụng cụ chẩn đoán y tế; cung cấp dịch vụ 
lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa các dụng cụ chẩn đoán y tế; cung cấp dịch vụ lắp đặt, bảo 
dưỡng và sửa chữa cho các dụng cụ thí nghiệm. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật đối với dụng cụ thí nghiệm chẩn đoán trong 
ống nghiệm; hệ thống tự động thí nghiệm, và phần mềm và phần cứng liên quan; cung cấp 
hỗ trợ kỹ thuật đối với phần mềm thí nghiệm trong lĩnh vực chẩn đoán trong ống nghiệm; 
cung cấp dịch vụ theo dõi vận hành cho thiết bị thí nghiệm trong lĩnh vực chẩn đoán trong 
ống nghiệm; theo dõi từ xa hệ thống thí nghiệm chẩn đoán; cung cấp theo dõi điện tử từ 
xa đối với thiết bị chẩn đoán trong ống nghiệm và hệ thống tự động thí nghiệm; theo dõi 
vận hành dụng cụ thử máu, dịch và mô cơ thể và các dữ liệu liên quan; cung cấp dịch vụ 
khắc phục sự cố điện tử từ xa hoặc tại chỗ cho phòng thí nghiệm trong lĩnh vực chẩn đoán 
trong ống nghiệm; cung cấp dịch vụ theo dõi vận hành cho dụng cụ thí nghiệm và y tế; 
cung cấp nền tảng phần mềm dựa trên web để quản lý, theo dõi và phân tích thông tin 
thiết bị thí nghiệm và chẩn đoán trong lĩnh vực chẩn đoán trong ống nghiệm; dịch vụ 
phần mềm dịch vụ (SAAS - phần mềm hoạt động trên web, được quản lý bởi nhà cung cấp 
và cho phép người sử dụng truy cập từ xa) cho phần mềm sử dụng trong quản lý dữ liệu và 
thông tin trong lĩnh vực chẩn đoán trong ống nghiệm. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chẩn đoán y tế; dịch vụ y tế cho chẩn đoán tình trạng cơ thể người; 
dịch vụ chẩn đoán trong ống nghiệm; kiểm tra (xét nghiệm) y tế áp dụng phương pháp 
chẩn đoán phân tử; kiểm tra (xét nghiệm) y tế cho mục đích chẩn đoán hoặc điều trị; quản 
lý kiểm tra (xét nghiệm) y tế cho bệnh nhân, cụ thể là: kiểm tra (xét nghiệm), theo dõi và 
báo cáo chẩn đoán y tế; quản lý, theo dõi, phân tích và báo cáo dữ liệu và thông tin trong 
lĩnh vực chẩn đoán y tế; dịch vụ kiểm tra, theo dõi, phân tích và báo cáo chẩn đoán y tế, 
cung cấp thông tin trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; cung cấp thông tin liên quan đến chẩn 
đoán, theo dõi và điều trị tình trạng sức khỏe (điều kiện y tế); cung cấp thông tin trong 
lĩnh vực chẩn đoán y tế liên quan đến vận hành thí nghiệm, tiến độ thí nghiệm, tự động 
hóa thí nghiệm, phần mềm thí nghiệm, tin học, dụng cụ chẩn đoán y tế, dụng cụ thí 
nghiệm, thuốc thử và mẫu thử chẩn đoán y tế; tư vấn trong lĩnh vực chẩn đoán y tế, tư vấn 
y tế, cụ thể là tư vấn trong lĩnh vực kiểm tra (xét nghiệm) y tế áp dụng phương pháp chẩn 
đoán phân tử và chẩn đoán trong ống nghiệm. 

 

 
(210) 4-2015-01685 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) DONGWON METAL CO., LTD.  (KR) 

693-8, Kojan-dong, Namdong-gu, 
Incheon-city, 425-020, Republic of 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 21: Chảo (không dùng điện); nắp ấm; ấm (không dùng điện); ấm đun (không dùng 

điện); nồi nấu cơm (không dùng điện); nồi nấu không dùng điện; vạc để nấu; chảo để rán 
(không dùng điện); bình đun nước nóng (không làm nóng bằng điện); chảo (không dùng 
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điện); bộ nồi nấu (không dùng điện); xoong dùng để hầm (không dùng điện); chảo nấu 
(không dùng điện); đồ dùng để nấu nướng (không dùng điện); đồ dùng nhà bếp; muôi 
dùng để nấu ăn; thìa, cụ thể là thìa đục lỗ sử dụng cho nhà bếp. 

 
 

 
(210) 4-2015-01704 (220) 21.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.15.15; 26.3.23 
(591) Vàng, xám đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Kim Hoàng 
Quan Nam  (VN) 
73 đường số 45, phường 6, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; máy hút khói; nồi hấp (áp suất) dùng điện; bồn tắm rửa; buồng tắm 

gương sen (có vách ngăn đóng kín); vòi hoa sen.  
 

Nhóm 20: Ghế; giường; tủ; đệm; bàn.  
 
 

 
(210) 4-2015-01822 (220) 22.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Anh   (VN) 
Khu 7, xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh 
Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; nước thơm xả vải; kem đánh răng; chế phẩm dùng để 

giặt; chế phẩm dùng để tẩy rửa (mỹ phẩm dùng cho mục đích vệ sinh không dùng cho các 
hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 06: Khuôn đúc bằng kim loại.  

 
Nhóm 20: Sản phẩm bằng kim loại thường: giá sách (đồ đạc), giá kệ để cất giữ hoặc lưu 
kho hàng hoá, giá siêu thị, giá sách thư viện. 

 
Nhóm 21: Đồ dùng để đựng trong nhà bếp, không bằng kim loại quý; bộ đồ ăn không bao 
gồm dao, dĩa và thìa, bộ cặp lồng xếp vào nhau. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, thiết bị - dụng cụ điện dùng cho 
sinh hoạt gia đình: nồi cơm điện, tủ lạnh, tivi, thiết bị điều hoà không khí, bình nấu nước 
siêu tốc, điện thoại, lò vi sóng, lò nướng, loa, đầu máy, amply, trà, cà phê, thực phẩm, 
trang phục may mặc, khăn giấy ướt. 

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
661 

(210) 4-2015-01924 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.8 
(731) Công ty cổ phần vận tải và 

giao nhận TDC  (VN) 
283 Hùng Vương, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán máy móc, thiết bị điện gia dụng (bao gồm máy và thiết bị làm sạch 

bằng điện, thiết bị ghi truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, dụng cụ điện cơ dùng 
cho nhà bếp (nghiền, trộn thực phẩm, ép hoa quả, cối xay cà phê điện), thiết bị để chiếu 
sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục 
đích vệ sinh), thiết bị công nghiệp (bao gồm máy cán thép, máy tiện, máy phay, máy 
khoan, máy dập lỗ, máy mài), thiết bị xây dựng và văn phòng, dụng cụ cầm tay dùng 
trong ngành điện, thiết bị và phụ tùng máy trong xây dựng, nông lâm nghiệp, giao thông 
vận tải và văn phòng; mua, bán vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng; mua, bán đồ ngũ 
kim, sơn, kính; cho thuê máy và thiết bị văn phòng, cho thuê máy sao chụp; xuất nhập 
khẩu. 

 
Nhóm 37: Cho thuê thiết bị xây dựng, cần trục, máy đào xúc, xe ủi đất.  

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa và hành khách (bằng đường sắt, đường bộ, đường thủy); hoạt 
động lưu giữ hàng hóa; gửi, giao nhận hàng hóa; thu, phát chứng từ vận tải và vận đơn; 
cho thuê phương tiện giao thông, rơ-móc, đầu kéo, xe nâng, xe cẩu.  

 
Nhóm 40: Cho thuê máy phát điện.  

 
Nhóm 42: Cho thuê máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-01951 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.9.1 
(731) NGUYEN LEQUYEN (Nguyễn 

Trần Lệ Quyên)  (VN) 
160 Hà Huy Tập, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại mỹ phẩm, sản phẩm làm đẹp cho móng tay, móng chân.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc móng tay, móng chân; dịch vụ cắt sửa và trang điểm móng 
tay, móng chân; dịch vụ trang điểm, làm đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện. 
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(210) 4-2015-01981 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.3.1; 26.5.1; 3.9.16; A26.11.7 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xám, xanh dương, xanh 

lá, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hạnh Nguyên Vina  (VN) 
Thôn Phú Hiệp 2, xã Hòa Hiệp Trung, 
huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học làm sạch nước để nuôi thủy sản. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-01982 (220) 23.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.5.1; 3.3.1; 3.9.16; A26.11.7 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xám, xanh dương, xanh 

lá, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hạnh Nguyên Vina   (VN) 
Thôn Phú Hiệp 2, xã Hòa Hiệp Trung, 
huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02134 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 5.7.3; 7.1.5; 25.12.1 
(591) Trắng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đinh Tỵ  (VN) 
Số nhà 48, ngõ 46, tổ dân phố Đông, 
phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Các loại bánh; mứt (dạng bánh kẹo). 
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(210) 4-2015-02163 (220) 26.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Chấn Vũ  (VN) 
Số 49 đường 50, khu phố 9, khu dân cư 
Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 01: Phụ gia hoá chất dùng cho dầu nhờn (dầu nhớt); phụ gia (hoá chất dùng cho 

nhiên liệu động cơ (gasoline, diesel); chất giải nhiệt dùng để giảm nhiệt và chống đông 
cho xe cộ; chất lỏng dùng cho phanh; dầu thuỷ lực; dầu truyền nhiệt; keo dán tổng hợp 
dùng trong công nghiệp; chất dính dùng trong công nghiệp; keo silicon ( tạo vòng đệm) là 
keo hóa học dùng để hàn, che lấp nối các vết nứt, các mối nhựa bị vỡ dùng trong công 
nghiệp; chất dính dùng cho xây dựng; dầu và chất lỏng thuỷ lực. 

 
Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; dầu và chất lỏng bôi trơn; dầu nhớt. 

 

 
(210) 4-2015-02200 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2 
(731) LUCY BELLE BIOLOGICAL 

TECHNOLOGY CO., LTD.    (TW) 
No. 18, Ln. 32, Wufu 1st Rd. Luzhu 
Township, Taoyuan County 338, Taiwan 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; đại lý xuất nhập khẩu; cung 

cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng (dịch vụ cửa hàng tư vấn tiêu 
dùng); dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác); dịch 
vụ quảng cáo bằng thư đặt hàng; công bố ra công chúng các chương trình bán hàng tại 
nhà để bán mỹ phẩm, thiết bị gia dụng, đồng hồ, đồ dùng gia đình, đồ nữ trang và thực 
phẩm và chế phẩm bổ sung sức khỏe; dịch vụ mua sắm trực tuyến được cung cấp qua 
trang web trên mạng Internet các sản phẩm mỹ phẩm, đồng hồ, đồ nữ trang và thực phẩm 
và chế phẩm bổ sung sức khỏe; dịch vụ cửa hàng bán buôn mỹ phẩm; dịch vụ cửa hàng 
bán buôn chế phẩm bổ sung sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2015-02201 (220) 27.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.11 
(731) LUCY BELLE BIOLOGICAL 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 
No. 18, Ln. 32, Wufu 1st Rd. Luzhu 
Township, Taoyuan County 338, Taiwan 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; đại lý xuất nhập khẩu; cung 
cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng (dịch vụ cửa hàng tư vấn tiêu 
dùng); dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác); dịch 
vụ quảng cáo bằng thư đặt hàng; công bố ra công chúng các chương trình bán hàng tại 
nhà để bán mỹ phẩm, thiết bị gia dụng, đồng hồ, đồ dùng gia đình, đồ nữ trang và thực 
phẩm và chế phẩm bổ sung sức khỏe; dịch vụ mua sắm trực tuyến được cung cấp qua 
trang web trên mạng Internet các sản phẩm mỹ phẩm, đồng hồ, đồ nữ trang và thực phẩm 
và chế phẩm bổ sung sức khỏe; dịch vụ cửa hàng bán buôn mỹ phẩm; dịch vụ cửa hàng 
bán buôn chế phẩm bổ sung sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2015-02560 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất giò chả Hùng 
Phúc  (VN) 
Số 127+128, C1 phường Nghĩa Tân, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, nem thịt, chả.  

 

 
(210) 4-2015-02616 (220) 29.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.8 
(731) Công ty cổ phần liên kết 

Minh Châu  (VN) 
Số 17, khu tập thể Cục cảnh sát Kinh tế 
Bộ Công an, phường Xuân La, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học dùng cho trồng trọt; chế phẩm sinh học dùng để xử lý môi 

trường. 
 

 
(210) 4-2015-02636 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 7.1.1 
(591) Nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
kinh doanh thương mại Bắc 
HÀ  (VN) 
Số 29-31, ngõ 106, đường Hoàng Quốc 
Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do quán cafe thực hiện. 
 
 

 
(210) 4-2015-02637 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Nâu, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
kinh doanh thương mại Bắc 
HÀ  (VN) 
Số 29-31, ngõ 106, đường Hoàng Quốc 
Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do siêu thị thực hiện. 

 
 

 
(210) 4-2015-02638 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.12.1; A24.3.8; 1.5.1; A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng, nhũ 

(540) 

  

(731) Trung tâm phát triển công 
nghệ kỹ thuật chống hàng 
giả  (VN) 
Số 50 ngõ 31 Nguyễn Chí Thanh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ chứng nhận hàng thật. 

 
 

 
(210) 4-2015-02639 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A24.3.7; 26.1.1; 1.5.1; 25.1.6 
(591) Đỏ, vàng, nhũ 

(540) 

  

(731) Trung tâm phát triển công 
nghệ kỹ thuật chống hàng 
giả  (VN) 
Số 50 ngõ 31 Nguyễn Chí Thanh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ chứng nhận hàng thật. 
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(210) 4-2015-02650 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.5.21; A5.5.20; 

26.4.1; 26.15.15 
(731) Công ty cổ phần X20   (VN) 

35 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; khuy măng sét; kẹp cài cà vạt; đồ 

trang sức; đá quý; đồng hồ.  
 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm; ấn phẩm; bưu thiếp; ảnh chụp (được in); túi (phong bì, bao 
nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; dụng cụ viết (bút). 

 
Nhóm 18: Ví bỏ túi; bao để móc chìa khóa; ví đựng danh thiếp; túi xách tay; túi du lịch; « 
(dù). 

 
Nhóm 24: Vải dệt kim; vải len; vải tuyn; vải bông; vải lanh; khăn lau bằng vải.  

 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giày dép; mũ nón, caravat (cà vạt); tất đi chân; khăn 
choàng.  

 
Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: kim loại quý dạng thô hoặc bán thành 
phẩm, khuy măng sét, kẹp cài cà vạt, đồ trang sức, đá quý, đồng hồ, ví bỏ túi, bao để móc 
chìa khóa, ví đựng danh thiếp, túi xách tay, túi du lịch, ô (dù), vải dệt kim, vải len, vải 
tuyn, vải bông, vải lanh, khăn lau bằng vải, quần áo (trang phục), giày dép, mũ nón, 
caravat (cà vạt), tất đi chân, khăn, chỉ dùng cho ngành dệt, hóa chất công nghiệp, thuốc 
nhuộm màu dùng cho vải, máy móc, thiết bị, phụ tùng ngành dệt may.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chinh; đầu tư vốn; cho thuê bất động sản; mua, 
bán bất động sản.  

 

 
(210) 4-2015-02671 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Lê Viết Lam  (VN) 
20 Nguyễn Gia Thiều, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; dịch 

vụ môi giới lao động việc làm cho các tô chức, cá nhân trong nước, dịch vụ cung cấp 
thông tin kinh tế, tổ chức hội chợ và triển lãm thương mại, dịch vụ xúc tiến thương mại; 
dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là: quản lý kinh doanh khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ 
ban đêm, quán rượu nhỏ, khu spa chăm sóc sức khỏe hay sắc đẹp, điểm vui chơi và luyện 
tập thể chất, cửa hàng bán lẻ, khu nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng, trung tâm thương 
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mại; dịch vụ bán lẻ trực tuyến, dịch vụ bán lẻ qua catalô và dịch vụ mua bán các sản 
phẩm máy tính, phần mêm máy tính, linh kiện điện tử viên thông và điều khiển, quần áo, 
giầy dép, thắt lưng, túi, ví, ô, mũ nón, móc khóa, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ 
chơi, sách, bưu thiếp, cờ lưu niệm lót cốc chén, văn phòng phẩm, bánh kẹo, lương thực 
thực phẩm, bật lửa, cốc chén, lọ hoa, khung ảnh, tượng, mỹ phẩm, kính đeo mắt.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản, tài chính, bảo hiểm, tư vấn đầu tư.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; sửa chữa và lắp đặt máy móc và thiết bị công trình; dịch vụ 
cho thuê máy móc xây dựng; dịch vụ vệ sinh công nghiệp, diệt côn trùng có hại trong các 
toà nhà. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng các phương tiện đường bộ, đường thủy và cáp 
treo; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ du lịch, cho thuê kho bãi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, thể thao, dịch vụ trò chơi, tổ chức các chương trình biểu diễn 
nghệ thuật; tổ chức hội thảo và hội nghị; dịch vụ sân gôn (golf); dịch vụ giáo dục; dịch vụ 
karaoke; câu lạc bộ sức khỏe. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống, cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ xoa bóp 
(massage); dịch vụ tắm hơi.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-02672 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A3.4.4; A3.4.25; A3.4.24 (540) 

  

(731) Lê Viết Lam   (VN) 
20 Nguyễn Gia Thiều, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Móc đeo chìa khoá bằng kim loại.  
 

Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính mắt; thiết bị ghi, truyền, tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; 
máy vi tính.  

 
Nhóm 14: Móc đeo chìa khoá (đồ trang sức); đồ trang sức bằng kim loại quý hoặc được 
mạ kim loại quý.  

 
Nhóm 16: Giấy; ấn phẩm (sản phẩm in); ảnh chụp; văn phòng phẩm; keo dán dùng cho 
văn phòng hoặc dùng cho gia đình; cờ làm bằng giấy.  
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Nhóm 18: Da và giả da; va li, túi xách tay; ô; ví đựng tiền; ba lô.  
 

Nhóm 20: Quạt không dùng điện; gương, khung tranh ảnh; gối; hàng thủ công mỹ nghệ 
làm bằng gỗ và mây.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại 
quý và không được mạ bằng kim loại quý); đồ thủy tinh, sành, sứ dùng cho gia đình hoặc 
bếp nóc.  

 
Nhóm 24: Khăn trái bàn; ga trải giường; chăn bằng vải; cờ làm bằng vải; cái lót cốc bằng 
vải; khăn lót bàn ăn bằng vải.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giầy dép, mũ nón, thắt lưng (trang phục); găng tay (trang phục). 

 
Nhóm 28: Trò chơi, trò chơi điện tử (không dùng với màn hình); đồ chơi; dụng cụ thể dục 
thể thao (không xếp trong các nhóm khác).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quáng bá thương hiệu; môi giới lao 
động việc làm cho các tổ chức, cả nhân trong nước; dịch vụ cung cấp thông tin kinh tế, tổ 
chức hội chợ, hội nghị và triển lãm thương mại, dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ 
quản lý kinh doanh, cụ thể là, quản lý kinh doanh khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban 
đêm, quán rượu nhỏ, khu spa chăm sóc sức khỏe hay sắc đẹp, điểm vui chơi và luyện tập 
thể chất, khu nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng, trung tâm thương mại; dịch vụ mua bán 
máy tính, phần mềm máy tính, linh kiện điện tử, viễn thông và điều khiển, móc đeo chìa 
khoá, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ chơi, sách, bưu thiếp, cờ lưu niệm, lót cốc 
chén, văn phòng phẩm, nước giải khát, bánh kẹo, lương thực thực phẩm, bật lửa, cốc, 
chén, lọ hoa, khung ảnh, tượng, mỹ phẩm, kính đeo mắt, quần áo, giầy dép, thắt lưng, túi, 
ví, ô, mũ nón.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng các phương tiện đường bộ, đường thủy và cáp 
treo, đóng gói và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ du lịch; cho thuê kho bãi.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, thể thao; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ 
chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại); dịch vụ sân gôn (golf); 
dịch vụ giáo dục.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống, cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi: mát xa 
(massage); dịch vụ cắt uốn tóc; dịch vụ trang điểm.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ người và tài sản.  
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(210) 4-2015-02673 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A3.4.4; A3.4.24 (540) 

  

(731) Lê Viết Lam    (VN) 
20 Nguyễn Gia Thiều, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Móc đeo chìa khoá bằng kim loại.   
 

Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính mắt; thiết bị ghi, truyền, tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; 
máy vi tính.   

 
Nhóm 14: Móc đeo chìa khoá (đồ trang sức); đồ trang sức bằng kim loại quý hoặc được 
mạ kim loại quý.   

 
Nhóm 16: Giấy; ấn phẩm (sản phẩm in); ảnh chụp; văn phòng phẩm; keo dán dùng cho 
văn phòng hoặc dùng cho gia đình; cờ làm bằng giấy.   

 
Nhóm 18: Da và giả da; va li, túi xách tay; ô; ví đựng tiền; ba lô.   

 
Nhóm 20: Quạt không dùng điện; gương, khung tranh ảnh; gối; hàng thủ công mỹ nghệ 
làm bằng gỗ và mây.   

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại 
quý và không được mạ bằng kim loại quý); đồ thủy tinh, sành, sứ dùng cho gia đình hoặc 
bếp nóc.   

 
Nhóm 24: Khăn trải bàn; ga trải giường; chăn bằng vải; cờ làm bằng vải; cái lót cốc bằng 
vải; khăn lót bàn ăn bằng vải.   

 
Nhóm 25: Quần áo; giầy dép, mũ nón, thắt lưng (trang phục); găng tay (trang phục).  

 
Nhóm 28: Trò chơi, trò chơi điện tử (không dùng với màn hình); đồ chơi; dụng cụ thể dục 
thể thao (không xếp trong các nhóm khác).    

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu; môi giới lao 
động việc làm cho các tổ chức, cả nhân trong nước; dịch vụ cung cấp thông tin kinh tế, tổ 
chức hội chợ, hội nghị và triển lãm thương mại, dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ 
quản lý kinh doanh, cụ thể là, quản lý kinh doanh khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ ban 
đêm, quán rượu nhỏ, khu spa chăm sóc sức khỏe hay sắc đẹp, điểm vui chơi và luyện tập 
thể chất, khu nhà liên hợp, khu căn hộ cao tầng, trung tâm thương mại; dịch vụ mua bán 
máy tính, phần mềm máy tính, linh kiện điện tử, viễn thông và điều khiển, móc đeo chìa 
khoá, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ chơi, sách, bưu thiếp, cờ lưu niệm, lót cốc 
chén, văn phòng phẩm, nước giải khát, bánh kẹo, lương thực thực phẩm, bật lửa, cốc, 
chén, lọ hoa, khung ảnh, tượng, mỹ phẩm, kính đeo mắt, quần áo, giầy dép, thắt lưng, túi, 
ví, ô, mũ nón.  
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Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng các phương tiện đường bộ, đường thủy và cáp 
treo; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ du lịch; cho thuê kho bãi.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, thể thao; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ 
chức hội thảo và hội nghị (không nhằm mục đích thương mại); dịch vụ sân gôn (golf); 
dịch vụ giáo dục.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống, cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi: mát xa 
(massage); dịch vụ cắt uốn tóc; dịch vụ trang điểm.   

 
Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ người và tài sản.  

 
 

 
(210) 4-2015-02675 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, đen, xanh hanh vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thực phẩm chức năng 
ECOFARM  (VN) 
70 đường S9, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Rau, củ quả tươi.  

 
 

 
(210) 4-2015-02695 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.1.15; 1.5.1; 3.1.1; 24.1.1 
(591) Vàng, trắng, đen, xanh, đỏ, hồng, nâu, 

nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty thực phẩm Miền Bắc - 
Tổng công ty Thuốc Lá Việt 
Nam - Công ty TNHH Một 
Thành Viên  (VN) 
210 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn. 
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(210) 4-2015-02696 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.1.15; 3.1.1; A3.1.22; 24.1.1 
(591) Vàng, trắng, đen, xanh, đỏ, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty thực phẩm Miền Bắc - 
Tổng công ty Thuốc Lá Việt 
Nam - Công ty TNHH Một 
Thành Viên  (VN) 
210 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn. 

 

 
(210) 4-2015-02697 (220) 30.01.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; A26.1.24; 25.1.6 (540) 

  

(731) Công ty thực phẩm Miền Bắc - 
Tổng công ty Thuốc Lá Việt 
Nam - Công ty TNHH Một 
Thành Viên  (VN) 
210 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê; bột và 

sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh mứt, kẹo, kem; mật ong, nước mật đường; 
men, bột nở; muối ăn, tương hạt cải; dấm và nước xốt; gia vị; kem lạnh. 

 

 
(210) 4-2015-02786 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH VIETTEL - CHT  
(VN) 
Khu công nghệ cao Hoà Lạc, km 29, 
đường Láng - Hoà Lạc, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý cơ sở dữ liệu và hồ sơ lưu trữ máy tính; dịch vụ xử 

lý dữ liệu; cung cấp cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm trực tuyến của các văn bản, dữ liệu, 
hình ảnh và nội dung đa phương tiện; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ 
thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính. 

 
Nhóm 38: Cho thuê thiết bị gửi thông báo; cho thuê modem; cho thuê thiết bị viễn thông; 
cho thuê điện thoại; cho thuê thiết bị gửi tin nhắn. 

 
Nhóm 39: Lưu trữ ở dạng vật chất hoặc vật lý các tài liệu ở dạng điện tử. 
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Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giải trí, hoạt động thể dục thể thao và văn hóa; dịch vụ 
giáo dục, giảng dạy và đào tạo dựa trên máy vi tính và được máy vi tính hỗ trợ. 

 
Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống 
máy tính; thiết kế chương trình máy tính; cho thuê thiết bị lưu trữ dạng vật chất hoặc điện 
tử có thể thay đổi được. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ kết nối mạng xã hội trực tuyến; dịch vụ nối (liên kết tạo nhóm) mạng 
xã hội trên trang web. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02787 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH VIETTEL - CHT  
(VN) 
Khu công nghệ cao Hoà Lạc, km 29, 
đường Láng - Hoà Lạc, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, chương trình máy tính; máy vi tính, thiết bị ngoại vi của 

máy vi tính, phần cứng máy vi tính.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý cơ sở dữ liệu và hồ sơ lưu trữ máy tính; dịch vụ xử 
lý dữ liệu; cung cấp cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm trực tuyến của các văn bản, dữ liệu, 
hình ảnh và nội dung đa phương tiện; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ 
thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính. 

 
Nhóm 38: Cho thuê thiết bị gửi thông báo; cho thuê modem; cho thuê thiết bị viễn thông; 
cho thuê điện thoại; cho thuê thiết bị gửi tin nhắn.  

 
Nhóm 39: Lưu trữ ở dạng vật chất hoặc vật lý các tài liệu ở dạng điện tử. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giải trí, hoạt động thể dục thể thao và văn hóa; dịch vụ 
giáo dục, giảng dạy và đào tạo dựa trên máy vi tính và được máy vi tính hỗ trợ.  

 
Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống 
máy tính; thiết kế chương trình máy tính; cho thuê thiết bị lưu trữ dạng vật chất hoặc điện 
tử có thể thay đổi được.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ kết nối mạng xã hội trực tuyến; dịch vụ nối (liên kết tạo nhóm) mạng 
xã hội trên trang web. 
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(210) 4-2015-02836 (220) 02.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
(300) 15264347 01.09.2014 CN 

(531) 3.5.19; 3.5.20 
(731) KELLOGG COMPANY  (US) 

One Kellogg Square, Battle Creek, 
Michigan 49016 USA 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 30: Ngũ cốc ăn sáng; chế phẩm làm từ ngũ cốc; ngũ cốc dạng thanh; thực phẩm ăn 

nhanh trên cơ sở ngũ cốc; sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc từ ngũ cốc được sử dụng 
như thực phẩm ăn sáng, thực phẩm ăn nhanh hoặc thành phần để chế biến thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-02903 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Lê Quang Thịnh  (VN) 
Số 19, đường số 6, ấp Núi Tung, xã Suối 
Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn, thịt bò, vịt, gà đông lạnh; lạp xưởng, giò lụa, giăm bông, xúc xích.  
 

Nhóm 30: Bánh, bánh trung thu, mứt, kẹo.  
 

Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, tổ chức hội thảo.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; cửa hàng bán đồ ăn nhanh 
(dịch vụ do nhà hàng thực hiện). 

 
Nhóm 45: Tổ chức tiệc cưới, cụ thể: lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ. 

 

 
(210) 4-2015-02940 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) FORUS S.A.   (CL) 

Avda. Departamental 01053, La Florida, 
Santiago, Chile 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là, mũ lưỡi trai, mũ, lưỡi trai, đồ đội đầu đan, dải băng buộc 

đầu (trang phục), khăn rằn (khăn quàng cổ), áo sơ mi, áo thun ngắn tay, áo ba lỗ, áo cánh 
phụ nữ, áo len dài tay, áo len cao cổ, áo len chui đầu áo gilê, quần soóc, quần đùi, quần 
dài, áo váy, váy, quần yếm, áo liền quần bó sát cơ thể, đồng phục bóng chày, áo nịt len, 
bộ quần áo thể thao, bộ đồ thể thao để chạy bộ, áo sơ mi thấm mồ hôi, quần đùi thấm mồ 
hôi, quần áo lót, quần lót nam, áo choàng mặc sau khi tắm, đồ ngủ, quần áo ấm mặc trong 
nhà, áo ngủ của đàn ông, áo ngủ của phụ nữ, quần áo bơi, quần áo khoác ngoài, áo 
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choàng ngoài, áo vét, áo pông-sô, áo mưa, yếm vải, quần áo trẻ sơ sinh, áo ngoài mặc 
chui đầu, quần yếm trẻ em, bộ áo liền quần bảo hộ lao động (không dùng cho mục đích 
phòng chống tai nạn), giày đế kếp, giày cổ cao trẻ em, giày cổ cao tập đi trẻ em, cà vạt, 
dải đeo quần và tất, thắt lưng, thắt lưng đựng tiền, găng tay hở ngón, găng tay, cổ tay áo, 
mũ che tai, khăn quàng cổ, đồ đi ở chân, cụ thể là giày, dép, dép đi trong nhà, giày ống, 
đồ đi chân thể thao, giày cao su, tất ngắn cổ, trang phục dệt kim, tạp dề, quần đùi nịt bụng 
cho phụ nữ và trang phục, cụ thể là trang phục dùng trong các lễ hội hóa trang và trang 
phục Halloween. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ giày, mũ, túi xách và túi xách tay.  

 

 
(210) 4-2015-02941 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) FORUS S.A.  (CL) 

Avda. Departamental 01053, La Florida, 
Santiago, Chile 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là, mũ lưỡi trai, mũ, lưỡi trai, đồ đội đầu đan, dải băng buộc 

đầu (trang phục), khăn rằn (khăn quàng cổ), áo sơ mi, áo thun ngắn tay, áo ba lỗ, áo cánh 
phụ nữ, áo len dài tay, áo len cao cổ, áo len chui đầu áo gilê, quần soóc, quần đùi, quần 
dài, áo váy, váy, quần yếm, áo liền quần bó sát cơ thể, đồng phục bóng chày, áo nịt len, 
bộ quần áo thể thao, bộ đồ thể thao để chạy bộ, áo sơ mi thấm mồ hôi, quần đùi thấm mồ 
hôi, quần áo lót, quần lót nam, áo choàng mặc sau khi tắm, đồ ngủ, quần áo ấm mặc trong 
nhà, áo ngủ của đàn ông, áo ngủ của phụ nữ, quần áo bơi, quần áo khoác ngoài, áo 
choàng ngoài, áo vét, áo pông-sô, áo mưa, yếm vải, quần áo trẻ sơ sinh, áo ngoài mặc 
chui đầu, quần yếm trẻ em, bộ áo liền quần bảo hộ lao động (không dùng cho mục đích 
phòng chống tai nạn), giày đế kếp, giày cổ cao trẻ em, giày cổ cao tập đi trẻ em, cà vạt, 
dải đeo quần và tất, thắt lưng, thắt lưng đựng tiền, găng tay hở ngón, găng tay, cổ tay áo, 
mũ che tai, khăn quàng cổ, đồ đi ở chân, cụ thể là giày, dép, dép đi trong nhà, giày ống, 
đồ đi chân thể thao, giày cao su, tất ngắn cổ, trang phục dệt kim, tạp dề, quần đùi nịt bụng 
cho phụ nữ và trang phục, cụ thể là trang phục dùng trong các lễ hội hóa trang và trang 
phục Halloween. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ giày, mũ, túi xách và túi xách tay.  

 

 
(210) 4-2015-02942 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.6; A3.7.24 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) FORUS S.A.   (CL) 

Avda. Departamental 01053, La Florida, 
Santiago, Chile 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là, mũ lưỡi trai, mũ, lưỡi trai, đồ đội đầu đan, dải băng buộc 

đầu (trang phục), khăn rằn (khăn quàng cổ), áo sơ mi, áo thun ngắn tay, áo ba lỗ, áo cánh 
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phụ nữ, áo len dài tay, áo len cao cổ, áo len chui đầu áo gilê, quần soóc, quần đùi, quần 
dài, áo váy, váy, quần yếm, áo liền quần bó sát cơ thể, đồng phục bóng chày, áo nịt len, 
bộ quần áo thể thao, bộ đồ thể thao để chạy bộ, áo sơ mi thấm mồ hôi, quần đùi thấm mồ 
hôi, quần áo lót, quần lót nam, áo choàng mặc sau khi tắm, đồ ngủ, quần áo ấm mặc trong 
nhà, áo ngủ của đàn ông, áo ngủ của phụ nữ, quần áo bơi, quần áo khoác ngoài, áo 
choàng ngoài, áo vét, áo pông-sô áo mưa, yếm vải, quần áo trẻ sơ sinh, áo ngoài mặc chui 
đầu, quần yếm trẻ em, bộ áo liền quần bảo hộ lao động (không dùng cho mục đích phòng 
chống tai nạn), giày đế kếp, giày cổ cao trẻ em, giày cổ cao tập đi trẻ em, cà vạt, dải đeo 
quần và tất, thắt lưng, thắt lưng đựng tiền, găng tay hở ngón, găng tay, cổ tay áo, mũ che 
tai, khăn quàng cổ, đồ đi ở chân, cụ thể là giày, dép, dép đi trong nhà, giày ống, đồ đi 
chân thể thao, giày cao su, tất ngắn cổ, trang phục dệt kim, tạp dề, quần đùi nịt bụng cho 
phụ nữ và trang phục, cụ thể là trang phục dùng trong các lễ hội hóa trang và trang phục 
Halloween. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ giày, mũ, túi xách và túi xách tay. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-02943 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.6; A3.7.24 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) FORUS S.A.   (CL) 

Avda. Departamental 01053, La Florida, 
Santiago, Chile 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là, mũ lưỡi trai, mũ, lưỡi trai, đồ đội đầu đan, dải băng buộc 

đầu (trang phục), khăn rằn (khăn quàng cổ), áo sơ mi, áo thun ngắn tay, áo ba lỗ, áo cánh 
phụ nữ, áo len dài tay, áo len cao cổ, áo len chui đầu áo gilê, quần soóc, quần đùi, quần 
dài, áo váy, váy, quần yếm, áo liền quần bó sát cơ thể, đồng phục bóng chày, áo nịt len, 
bộ quần áo thể thao, bộ đồ thể thao để chạy bộ, áo sơ mi thấm mồ hôi, quần đùi thấm mồ 
hôi, quần áo lót, quần lót nam, áo choàng mặc sau khi tắm, đồ ngủ, quần áo ấm mặc trong 
nhà, áo ngủ của đàn ông, áo ngủ của phụ nữ, quần áo bơi, quần áo khoác ngoài, áo 
choàng ngoài, áo vét, áo pông-sô, áo mưa, yếm vải, quần áo trẻ sơ sinh, áo ngoài mặc 
chui đầu, quần yếm trẻ em, bộ áo liền quần bảo hộ lao động (không dùng cho mục đích 
phòng chống tai nạn), giày đế kếp, giày cổ cao trẻ em, giày cổ cao tập đi trẻ em, cà vạt, 
dải đeo quần và tất, thắt lưng, thắt lưng đựng tiền, găng tay hở ngón, găng tay, cổ tay áo, 
mũ che tai, khăn quàng cổ, đồ đi ở chân, cụ thể là giày, dép, dép đi trong nhà, giày ống, 
đồ đi chân thể thao, giày cao su, tất ngắn cổ, trang phục dệt kim, tạp dề, quần đùi nịt bụng 
cho phụ nữ và trang phục, cụ thể là trang phục dùng trong các lễ hội hóa trang và trang 
phục Halloween. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ giày mũ, túi xách và túi xách tay. 
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(210) 4-2015-02944 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) FORUS S.A.   (CL) 

Avda. Departamental 01053, La Florida, 
Santiago, Chile 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là, mũ lưỡi trai, mũ, lưỡi trai, đồ đội đầu đan, dải băng buộc 

đầu (trang phục), khăn rằn (khăn quàng cổ), áo sơ mi, áo thun ngắn tay, áo ba lỗ, áo cánh 
phụ nữ, áo len dài tay, áo len cao cổ, áo len chui đầu áo gilê, quần soóc, quần đùi, quần 
dài, áo váy, váy, quần yếm, áo liền quần bó sát cơ thể, đồng phục bóng chày, áo nịt len, 
bộ quần áo thể thao, bộ đồ thể thao để chạy bộ, áo sơ mi thấm mồ hôi, quần đùi thấm mồ 
hôi, quần áo lót, quần lót nam, áo choàng mặc sau khi tắm, đồ ngủ, quần áo ấm mặc trong 
nhà, áo ngủ của đàn ông, áo ngủ của phụ nữ, quần áo bơi, quần áo khoác ngoài, áo 
choàng ngoài, áo vét, áo pông-sô, áo mưa, yếm vải, quần áo trẻ sơ sinh, áo ngoài mặc 
chui đầu, quần yếm trẻ em, bộ áo liền quần bảo hộ lao động (không dùng cho mục đích 
phòng chống tai nạn), giày đế kếp, giày cổ cao trẻ em, giày cổ cao tập đi trẻ em, cà vạt, 
dải đeo quần và tất, thắt lưng, thắt lưng đựng tiền, găng tay hở ngón, găng tay, cổ tay áo, 
mũ che tai, khăn quàng cổ, đồ đi ở chân, cụ thể là giày, dép, dép đi trong nhà, giày ống, 
đồ đi chân thể thao, giày cao su, tất ngắn cổ, trang phục dệt kim, tạp dề, quần đùi nịt bụng 
cho phụ nữ và trang phục, cụ thể là trang phục dùng trong các lễ hội hóa trang và trang 
phục Halloween. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ giày, mũ, túi xách và túi xách tay. 

 

 
(210) 4-2015-02945 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.11.7; A3.11.24 
(731) FORUS S.A.  (CL) 

Avda. Departamental 01053, La Florida, 
Santiago, Chile 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là, mũ lưỡi trai, mũ, lưỡi trai, đồ đội đầu đan, dải băng buộc 

đầu (trang phục), khăn rằn (khăn quàng cổ), áo sơ mi, áo thun ngắn tay, áo ba lỗ, áo cánh 
phụ nữ, áo len dài tay, áo len cao cổ, áo len chui đầu áo gilê, quần soóc, quần đùi, quần 
dài, áo váy, váy, quần yếm, áo liền quần bó sát cơ thể, đồng phục bóng chày, áo nịt len, 
bộ quần áo thể thao, bộ đồ thể thao để chạy bộ, áo sơ mi thấm mồ hôi, quần đùi thấm mồ 
hôi, quần áo lót, quần lót nam, áo choàng mặc sau khi tắm, đồ ngủ, quần áo ấm mặc trong 
nhà, áo ngủ của đàn ông, áo ngủ của phụ nữ, quần áo bơi, quần áo khoác ngoài, áo 
choàng ngoài, áo vét, áo pông-sô, áo mưa, yếm vải, quần áo trẻ sơ sinh, áo ngoài mặc 
chui đầu, quần yếm trẻ em, bộ áo liền quần bảo hộ lao động (không dùng cho mục đích 
phòng chống tai nạn), giày đế kếp, giày cổ cao trẻ em, giày cổ cao tập đi trẻ em, cà vạt, 
dải đeo quần và tất, thắt lưng, thắt lưng đựng tiền, găng tay hở ngón, găng tay, cổ tay áo, 
mũ che tai, khăn quàng cổ, đồ đi ở chân, cụ thể là giày, dép, dép đi trong nhà, giày ống, 
đồ đi chân thể thao, giày cao su, tất ngắn cổ, trang phục dệt kim, tạp dề, quần đùi nịt bụng 
cho phụ nữ và trang phục, cụ thể là trang phục dùng trong các lễ hội hóa trang và trang 
phục Halloween. 
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Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ giày, mũ, túi xách và túi xách tay.  
 

 
(210) 4-2015-02951 (220) 03.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
(300) 2015-000252 05.01.2015 JP 

(531) 26.4.4 
(591) Đen đậm, đen nhạt, trắng 
(731) NISHIO RENT ALL CO., LTD.   (JP) 

1-11-17, Higashi-shinsaibashi, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka, 542-0083 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu bằng kim loại dùng cho công trình xây dựng hoặc dùng cho xây dựng; 

nhà tiền chế (bộ lắp ghép) bằng kim loại; đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ); phụ 
kiện lắp ráp bằng kim loại cho nghề mộc; đầu nối bằng kim loại cho ống dẫn; vòng kẹp 
bằng kim loại (vòng đai để kết nối).  

 

 
(210) 4-2015-03114 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.11.3; A26.11.12; A5.3.13; 1.15.5; 

26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần cao su Hàng 

Gòn  (VN) 
Tổ 15, ấp Hàng Gòn, xã Hàng Gòn, thị 
xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Cao su (thô hoặc bán thành phẩm). 

 

 
(210) 4-2015-03177 (220) 04.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.2.7 
(591) Xanh dương, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH Gỗ Lee Fu (Việt 

Nam)  (VN) 
Khu công nghiệp Tam Phước, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 

Việt (KIBVI Co., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; cửa gỗ; tấm gỗ lát/ván gỗ; thanh gỗ để 

ốp tường; gỗ dán; cầu thang gỗ. 
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Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ; kệ/giá; tượng gỗ dùng để trang trí.  
 

 
(210) 4-2015-03294 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.23; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Xanh da trời, xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty TNHH công nghệ môi 

trường Đại Dương Xanh  (VN) 
Số 1, ngõ 69, đường Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật tư và thiết bị xử lý nước cấp (dùng cho mục đích công nghiệp), 

vật tư và thiết bị xử lý nước thải (dùng cho mục đích công nghiệp), vật tư và thiết bị xử lý 
khí thải (dùng cho mục đích công nghiệp). 

 

 
(210) 4-2015-03324 (220) 05.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 25.5.25 
(591) Xám, xanh dương, vàng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Nguyễn Hợp Phát  (VN)
336/87/9 Phan Văn Trị, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in; mực phô tô các loại thuộc nhóm này.  
 

Nhóm 35: Mua bán mực in.  
 

 
(210) 4-2015-03394 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.13.4; 5.3.20; 24.15.1; A24.15.7; 

26.1.1; A3.11.3; 24.11.3 
(591) Xanh than đậm, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Khoa Y Dược - Đại học Quốc 
Gia Hà Nội  (VN) 
144 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục).  
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(210) 4-2015-03425 (220) 06.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.9 
(731) Lưu Kiếm Huy  (VN) 

798 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; đuôi đèn; máng đèn; đèn chiếu sáng; đèn trang trí. 
 

Nhóm 16: Tranh điện (bên trong có sẵn tranh ảnh, có phần khung làm từ các loại vật liệu 
như gỗ, nhôm hoặc mica, sử dụng đèn led và tấm dẫn ánh sáng bằng mica hoặc thủy tinh 
giúp chiếu sáng toàn bộ bề mặt bức tranh). 

 
Nhóm 35: Mua bán: tranh điện, khung tranh điện, các loại khung tranh (bằng gỗ, nhựa, 
mica, kim loại), ổ khóa; bóng đèn, đuôi đèn, máng đèn, đèn chiếu sáng, đèn trang trí, vỏ 
đèn, chao đèn, chụp đèn. 

 

 
(210) 4-2015-03579 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.1; 26.4.12 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Cơ sở Anh Khải Ký  (VN) 
213 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến ăn liền các loại: thịt các gia súc, gia cầm; đậu phộng, đậu 

nành, mực, tôm, cá các loại. 
 

 
(210) 4-2015-03616 (220) 09.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xúc tiến 
thương mại Tân á  (VN) 
Số nhà 12, ngách 1, ngõ 762, đường 
Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi; máy xay/máy nghiền gia dụng chạy bằng điện; máy ép trái cây 

chạy điện dùng cho gia đình; máy chế biến thực phẩm chạy bằng điện; máy làm sữa đậu 
nành; máy hút bụi.  

 
Nhóm 09: Thiết bị sinh khí ôzôn; ti vi; đầu đĩa DVD, CD; đầu thu phát tín hiệu số; loa; 
tăng âm.  
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Nhóm 11: Bếp chạy bằng điện; chảo chạy bằng điện; nồi chạy bằng điện; ấm đun dùng 
điện; lò dùng điện; máy lọc nước; máy làm bánh; máy làm kem,.  

 
Nhóm 21: Chổi điện (trừ các bộ phận của máy móc); bộ dụng cụ nhà bếp không bằng kim 
loại quý; giá để: bát, đĩa, ấm, chén, cốc, nồi, niêu, xoong, chảo dùng cho nhà bếp không 
bằng kim loại quý; hộp đựng bảo quản thực phẩm dùng cho nhà bếp không bằng kim loại 
quý.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-03634 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại Sài 

Gòn Viễn Đông  (VN) 
451/62 Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất tẩy rửa vệ sinh nhà tắm; nước lau kính; nước lau vệ sinh nhà 

bếp; nước lau sàn nhà; nước rửa chén; xà phòng giặt; chất tẩy rửa cho gia dụng; gel xoa 
bóp (mỹ phẩm); chất tẩy đánh bóng vỏ xe; kem (mỹ phẩm) chống lão hóa; các chế phẩm 
dùng cho tóc, nước hoa; sáp thơm; kem trang điểm mắt. 

 
Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng bổ sung; tã lót dùng một lần cho trẻ em; dầu nóng để 
xoa bóp; nước rửa vệ sinh cá nhân dùng trong y tế. 

 
Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em; núm vú giả.  

 
Nhóm 11: Thiết bị hấp bình sữa. 

 
Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn bằng giấy (kể cả khăn giấy ướt).  

 
Nhóm 21: Bộ dụng cụ lau nhà; khăn lau; bình giữ nhiệt trong gia đình; bộ đồ ăn cho trẻ 
em như bát, đĩa. 

 
Nhóm 29: Dầu ăn. 

 
Nhóm 30: Bánh ngọt. 

 
Nhóm 32: Nước giải khát; bia. 
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(210) 4-2015-03635 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại Sài 

Gòn Viễn Đông  (VN) 
451/62 Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất tẩy rửa vệ sinh nhà tắm; nước lau kính; nước lau vệ sinh nhà 

bếp; nước lau sàn nhà; nước rửa chén; xà phòng giặt; chất tẩy rửa cho gia dụng; gel xoa 
bóp (mỹ phẩm); chất tẩy đánh bóng vỏ xe; kem (mỹ phẩm) chống lão hóa; các chế phẩm 
dùng cho tóc, nước hoa; sáp thơm; kem trang điểm mắt. 

 
Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng bổ sung; tã lót dùng một lần cho trẻ em; dầu nóng để 
xoa bóp; nước rửa vệ sinh cá nhân dùng trong y tế. 

 
Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em; núm vú giả.  

 
Nhóm 11: Thiết bị hấp bình sữa.  

 
Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn bằng giấy (kể cả khăn giấy ướt).  

 
Nhóm 21: Bộ dụng cụ lau nhà; khăn lau; bình giữ nhiệt trong gia đình; bộ đồ ăn cho trẻ 
em như bát, đĩa. 

 
Nhóm 29: Dầu ăn. 

 
Nhóm 30: Bánh ngọt. 

 
Nhóm 32: Nước giải khát; bia. 

 

 
(210) 4-2015-03691 (220) 10.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.15.21 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ 
VIETSTAR  (VN) 
31 đường số 5, phường 7, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Các thiết bị mođun dùng trong công nghệ sản xuất/lắp ráp tự động. 
 

Nhóm 35: Mua bán sản phẩm điện như: tủ điện hạ thế, tủ điện trung thế, đồng hồ vôn kế, 
đồng hồ am-pe kế, biến dòng điện, tụ bù, rơle kiếng, rơle bảo vệ áp, rơle thời gian, đèn 
báo hiệu, công tắc tơ (khởi động từ), nút nhấn, máy biến áp, máy cắt không khí, bộ ngắt 
mạch tự động, cầu dao chống rò, cầu dao chống rò có bảo vệ quá tải và ngắn mạch, cuộn 
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cảm, thiết bị đóng cắt, thiết bị cơ khí như: hệ thống thang máng cáp, vỏ tủ điện, máy điều 
hòa không khí, máy công cụ như: máy chấn, máy dập, máy phay, máy tiện, thiết bị công 
nghiệp như: thiết bị điều khiển, đồng hồ đo lường, đồng hồ giám sát điện năng, thiết bị 
bảo vệ; mua bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông như: tổng đài điện thoại, dây cáp 
điện thoại; mua bán máy ép gỗ, máy tiện, máy phun sơn. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống xây dựng; xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng; lắp đặt 
hệ thống điện.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công cơ khí. 

 
Nhóm 42: Tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy tính; xuất bản phần mềm. 

 

 
(210) 4-2015-03757 (220) 11.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.5.25; 1.15.5; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH San Liên   (VN) 
Số 177 Trần Văn Lan, phường Cát Bi, 
quận Hải An, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, kệ trang trí, giá sách (nội thất).  
 

Nhóm 24: Chăn, ga, vỏ gối.  
 

Nhóm 25: Quần áo.  
 

Nhóm 30: Đá viên, đá lạnh dùng cho đồ uống  
 

Nhóm 32: Nước uống đóng chai, nước ngọt không có cồn, bia, đồ uống khai vị không có 
cồn, nước ép trái cây, nước sô-đa.  

 
Nhóm 35: Mua bán các loại: gas LPG, thiết bị vật tư ngành gas, đồ điện gia dụng, thực 
phẩm, máy thiết bị; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-03852 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.21; A19.13.21 
(591) Xanh ngọc thạch, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Cẩm 
TÚ  (VN) 
781/B9 Lê Hồng Phong (nối dài), 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, xà phòng, chất để tẩy rửa.  
 

Nhóm 10: Thiết bị, dụng cụ y tế.  
 

Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dụng cụ y tế, thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức 
năng; mua bán máy móc, thiết bị sản xuất thuốc tân dược, dược liệu. .  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế.  

 

 
(210) 4-2015-03853 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Cẩm 
TÚ  (VN) 
781/B9 Lê Hồng Phong (nối dài), 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, xà phòng, chất để tẩy rửa.  
 

Nhóm 10: Thiết bị, dụng cụ y tế.  
 

Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dụng cụ y tế, thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức 
năng; mua bán máy móc, thiết bị sản xuất thuốc tân dược, dược liệu. .  

 

 
(210) 4-2015-03889 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Song 
Phương  (VN) 
814 An Dương Vương, phường 13, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ cầm tay như: tua vít, dao cắt, mũi khoan, búa, cưa, kìm, cà lê, 

mỏ lết, ổ khóa, két sắt, đèn pin, máy khoan, máy cưa, máy mài và dụng cụ cầm tay thao 
tác thủ công, phụ kiện trang trí nội thất, hàng trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, mua 
bán phụ kiện bàn ghế giường tủ, bản lề bằng kim loại, then chốt bằng kim loại, thanh ray 
bằng kim loại dùng trong ngăn kéo, khóa bằng kim loại, bánh xe bằng kim loại dùng cho 
đồ nội thất, ổ khóa, cửa sổ, linh kiện cho cửa và cửa sổ, tấm chống tiếng ồn cho cửa sổ, 
hóa chất, hạt nhựa, máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, máy lọc nước, máy nước nóng, 
máy rửa chén, máy sấy quần áo, máy lọc không khí, máy nước nóng lạnh, tủ mát - tủ giữ 
lạnh và thiết bị của chúng, mua bán thiết bị viễn thông như: điện thoại và thiết bị của 
chúng, mua bán thiết bị tin học như: máy tính xách tay, máy tính bảng, máy tính để bàn, 
màn hình máy vi tính, máy in văn phòng, máy scan, máy fax, máy hủy giấy, dàn loa vi 
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tính và thiết bị của chúng, mua bán thiết bị kỹ thuật số như: máy ảnh, máy quay phim, 
máy ghi âm và thiết bị của chúng, mua bán thiết bị giải trí như: máy nghe nhạc mp3, 
mp4, đầu phát HD, máy chơi game, từ điển điện tử, bút thông minh, mua bán đồ gia dụng 
như: quạt điện quạt máy, bàn ủi - bàn là, đèn điện - đèn sạc, máy hút bụi, bình lọc nước, 
máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy xay đậu nành, máy pha cà phê, máy vắt cam, máy 
đánh trứng, máy làm sữa chua và thiết bị của chúng, mua bán thiết bị nhà bếp như: nồi 
cơm điện, nồi áp suất, bếp ga - bếp điện - bếp từ, lò vi sóng, lò nướng, vỉ nướng, lẩu điện, 
nồi, xoong, chảo, máy xay thịt, máy rửa chén, ấm nước, máy hâm thức ăn, máy tiệt trùng 
siêu tốc, mua bán máy móc, dụng cụ thiết bị làm đẹp và chăm sóc sức khỏe, mua bán điện 
cơ như: đèn điện, cảm biến, ổn áp, chuôi đèn, ổ cắm điện, công tắc điện, máy phát điện, 
máy bơm nước, máy phun áp lực và thiết bị của chúng, hàng bách hóa: bàn ghế, giường 
tủ, hàng thủ công mỹ nghệ, mỹ phẩm, hàng may mặc, vải, công nghệ phẩm: máy vi tính, 
phụ tùng ô tô - mô tô - xe gắn máy, lương thực thực phẩm; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-03909 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.1.1; A2.1.23; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH may thêu giày 
An Phước  (VN) 
100/11 - 12 An Dương Vương, phường 
09, quận 05, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa.   
 

Nhóm 14: Khuy măng sét; măng sét; kẹp cài ca vát.   
 

Nhóm 16: Túi giấy.  
 

Nhóm 18: Vali; túi du lịch; túi xách da; ví da.   
 

Nhóm 25: áo sơ-mi; quần tây; quần khaki; veston; áo dạ; áo jacket; mũ (nón); cà vạt; vớ; 
khăn choàng; giày dép thuộc nhóm này.  

 

 
(210) 4-2015-03917 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) CITY BLUE BOUTIQUE PTE LTD  

(SG) 
10P Enterprise Road, Enterprise 10, 
Singapore 629840  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục); thắt lưng da (trang phục); áo nịt ngoài; áo choàng 

ngoài; bộ quần áo lót may liền (trang phục); váy dài; áo vét (trang phục); quần bò; áo nịt 
len (trang phục), áo chui đầu (phần trước của áo sơ mi); quần áo đan, quần ống bó; quần 
áo mặc trong bằng vải lanh; áo khoác ngoài; quần đùi; áo sợi đan chui đầu; quần áo may 
sẵn; lớp lót may sẵn (bộ phận của quần áo); khăn quàng cổ; phần trước của áo sơ mi; cầu 
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vai của áo sơ mi; áo sơ mi; khăn choàng vai; váy; áo khoác ngoài (trang phục); quần áo 
bó; quần dài; áo gilê; áo chẽn không tay; trang phục, cụ thể là: bộ quần áo; áo thun ngắn 
tay; đồ đi chân, cụ thể là: dép, giày, dép đi trong nhà, giày cao cổ, giầy ống ngắn, giầy 
dùng ở bãi biển, giày dép bằng vải đế cói đan; đồ đội đầu; tất cả trong nhóm 25.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; chức năng văn 
phòng; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trong lĩnh vực quần áo, phụ kiện quần áo, thiết kế quần 
áo, đồ đội đầu và đồ đi chân, trang sức, đồng hồ đeo tay, đồng hồ, kính mắt, đồ da, túi, ví 
và vali; dịch vụ marketing và quảng cáo dựa trên cơ sở dữ liệu máy tính trực tuyến; dịch 
vụ thu gom các loại hàng hóa và dịch vụ vì lợi ích của người khác nhằm trợ giúp khách 
hàng thuận tiện khi quan sát và mua các hàng hóa đó và sử dụng các dịch vụ đó trên 
website hàng hóa nói chung trên Internet; dịch vụ thu gom các loại hàng hóa và dịch vụ vì 
lợi ích của người khác nhằm trợ giúp khách hàng thuận tiện khi quan sát và mua các hàng 
hóa đó và sử dụng các dịch vụ đó trên catalo quần áo, phụ kiện và hàng hóa nói chung 
bằng cách đặt hàng qua thư hoặc các phương tiện viễn thông, chương trình khuyến mại 
bằng thẻ khách hàng thường xuyên để đẩy mạnh tiêu thụ của dịch vụ cửa hàng bán lẻ liên 
quan đến quần áo và phụ kiện thời trang và các hàng hóa tương tự; tất cả trong nhóm 35.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-03918 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A25.3.3; 26.13.25; 26.4.1 
(731) L.C.TIMBERLAND ENTERPRISE SON 

BHD   (MY) 
LOT NO. 2, JALAN PERINDUSTRIAN 
SG BALAK 1/1, KAWASAN 
PERINDUSTRIAN SG BALAK, 43000 
KAJANG SELANGOR MALAYSIA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách bằng da thuộc; túi du lịch bằng da thuộc; ví tiền bằng da thuộc. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-03919 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.5.2 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, cam, vàng 

(540) 

 

(731) Hoàng Xuân Khoa   (VN) 
Số 17 ngõ 6B phố Thành Công, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi bằng gỗ.  
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(210) 4-2015-03951 (220) 12.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) THE AES CORPORATION 

(CORPORATION OF DELAWARE)  
(US) 
4300 Wilson Boulevard, Arlington, 
Virginia 22203, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cấp điện cụ thể là truyền tải và phân phối điện và hơi nước cho các bên 

khác; dịch vụ quản lý điện cụ thể là điều độ xếp việc truyền tải, tích trữ, phân phối điện và 
hơi nước; cung cấp dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan đến phân phối, chuyển 
tải và tích trữ năng lượng.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ cấp điện cụ thể là phát điện và sản xuất hơi nước cho các bên khác; 
dùng năng lượng gió phát điện; dịch vụ quản lý điện cụ thể phát điện cho bên cung ứng 
dịch vụ khác và các bên tích trữ năng lượng để sử dụng trong thời gian sử dụng điện cao 
điểm; cung cấp thông tin, cố vấn liên quan đến sản xuất và phát năng lượng. 

 

 
(210) 4-2015-03994 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.1; A5.1.5; A5.1.16; 

A19.11.11 

(591) Xanh lá, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ giống cây 
trồng Vina In-Vitro  (VN) 
651 tỉnh lộ 15, ấp 6a, xã Tân Thạnh 
Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Gien của hạt giống dùng cho sản xuất nông nghiệp; hóa chất dùng trong công 

nghiệp; hóa chất để làm bóng màu/ làm sáng dùng trông công nghiệp; muối dùng trong 
công nghiệp; chất bảo quản hạt giống/ mầm hạt; lưu huỳnh; dầu để bảo quản thực phẩm. 

 
Nhóm 03: Hương liệu (tinh dầu); tinh dầu; chiết xuất của hoa (nước hoa); xạ hương (sản 
xuất nước hoa); dầu dùng cho nước hoa và nước thơm; nước hoa - dầu thơm; dầu thơm 
không dùng cho mục đích y tế; nước thơm; hương liệu dùng cho đồ uống (tinh dầu); 
hương liệu dùng cho bánh ngọt (tinh dầu); hỗn hợp thơm làm từ cánh hoa khô và hương 
liệu; nước thơm; tinh dầu; nước thơm để xức sau khi tắm. 

 
Nhóm 05: Thảo dược; cam thảo dùng cho mục đích dược liệu; nước thơm dùng cho mục 
đích dược phẩm; chế phẩm dược - dược phẩm; chè chống hen xuyễn; đồ uống kiêng thích 
hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống y tế; 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
687 

dầu bạch đàn dùng cho mục đích dược phẩm; cây bạch đàn dùng cho mục đích dược 
phẩm; trà thảo dược. 

 
Nhóm 29: Dầu dừa; dầu cải cho thực phẩm; dầu ngô; dầu hạt lanh cho mục đích nấu ăn; 
dầu ôliu cho thực phẩm; dầu vừng; dầu hoa hướng dương cho thực phẩm. 

 
Nhóm 30: Hạt hồi (gia vị); muối cần tây (hỗn hợp từ muối và các loại hạt để làm gia vị 
cho thực phẩm; quế (gia vị); đinh hương (gia vị); gừng (gia vị); nghệ vàng (gia vị); gia vị; 
chế phẩm tạo mùi cho thực phẩm, hương liệu cho thực phẩm; hương liệu cho đồ uống; 
hương liệu cho bánh ngọt; hương liệu; chế phẩm từ thực vật như chất thay thế cà phê; tinh 
dầu dùng cho thực phẩm; thảo mộc đã bảo quản; gia vị, đồ gia vị; hương liệu cà phê. 

 
Nhóm 31: Hạt giống ngũ cốc, chưa xử lý; mầm hạt giống cho lĩnh vực thực vật học; hạt 
(hạt giống); cây trồng; cây giống, cây giống con, cây nhỏ làm giống; cây; rau cỏ tươi, 
thảo mộc tươi; mầm hạt giống cho lĩnh vực thực vật học. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; chế phẩm để làm đồ uống; tinh dầu để sản xuất đồ 
uống; chiết xuất của trái cây không có cồn; nước hoa quả cô đặc, mật hoa quả; chế phẩm 
để làm rượu có mùi. 

 
Nhóm 44: Khám chữa bệnh cho cây; chăm sóc vườn ươm cây; dịch vụ làm vườn hoa cây 
cảnh; dịch vụ làm vườn; làm vườn; cho thuê thiết bị trồng trọt; trồng cây để giảm thiểu 
lượng phát thải cabondioxit; dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, nghề làm 
vườn và lâm nghiệp; dịch vụ diệt cỏ dại. 

 

 
(210) 4-2015-04060 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
(300) 65429 08.09.2014 JM 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, cam, vàng, xanh da trời, xanh lá cây, 

hồng tím, trắng, xám 
(731) APPLE INC.    (US) 

1 Infinite Loop Cupertino, California 
95014, U.S.A.   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần cứng máy vi tính; máy vi 

tính cầm tay; máy tính bảng; máy hỗ trợ cá nhân số hóa (thiết bị điện tử có khả năng ghi 
nhận thông tin của người sử dụng đưa vào bằng cây bút đặc biệt, và hộ trợ các công cụ cá 
nhân cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax); máy tổ chức điện tử (nhỏ như máy tính 
cầm tay với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn); sổ ghi chép điện tử; thiết bị đọc sách điện 
tử; thiết bị điện tử số hóa cầm tay và phần mềm liên quan; thiết bị điện tử số hóa di động 
cầm tay có khả năng truy cập mạng Intemet và để gửi, nhận và lưu trữ các cuộc gọi bằng 
điện thoại, fax, thư điện tử và các dữ liệu số hóa khác; bộ thiết bị điện tử cầm tay  dùng để 
nhận, lưu trữ, và/hoặc truyền dữ liệu và tin nhắn theo phương thức không dây, và thiết bị 
điện tử cho phép người sử dụng dò tìm hay quản lý thông tin cá nhân; thiết bị ghi và tái 
tạo âm thanh; máy nghe nhạc MP3 và các thiết bị nghe âm thanh theo định dạng số hóa 
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khác; máy ghi âm thanh kỹ thuật số; máy ghi và máy phát viđêô kỹ thuật số; máy ghi âm 
và máy quay bằng cát sét âm thanh; máy ghi âm và máy quay băng cát sét viđêô; đầu ghi 
và đầu máy chạy đĩa compắc; đầu ghi và đầu máy chạy đĩa DVD; đầu ghi và đầu máy 
chạy băng âm thanh kỹ thuật số; máy thu thanh (rađiô), thiết bị phát và thu sóng rađiô; bộ 
trộn tín hiệu âm thanh, tín hiệu viđêô, và tín hiệu kỹ thuật số; bộ khuếch đại âm thanh; bộ 
thu âm thanh; bộ giải mã âm thanh; thiết bị âm thanh dùng trong ô tô; tai nghe (nhét vào 
tai); tai nghe vòng qua đầu; loa âm thanh; micrô; linh kiện và phụ kiện âm thanh; mô-
đem; thiết bị thông tin liên lạc qua mạng; thiết bị và dụng cụ thông tin liên lạc điện tử; 
thiết bị nghe nhìn dùng trong giảng dạy; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng 
cụ viễn thông; thiết bị sử dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS); điện thoại; thiết bị thông 
tin liên lạc theo phương thức không dây để truyền âm thanh, giọng nói, dữ liệu hoặc hình 
ảnh; dây cáp (dây cáp điện, cáp đồng trục, sợi cáp quang); thiết bị lưu trữ dữ liệu; vật 
mang dữ liệu từ tính; con chíp (mạch điện tử siêu nhỏ); đĩa và băng có ghi hay dùng để 
ghi chương trình và phần mềm máy tính; máy fax; máy ảnh; pin (ắc quy); tivi; đầu thu 
tivi; bộ điều khiển tivi; bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box); phần mềm máy tính; 
chương trình trò chơi máy tính và trò chơi điện tử (các chương trình ghi sẵn hoặc có thể 
tải xuống được); phần mềm máy tính dùng cho hệ thống định vị toàn cầu (GPS); phần 
mềm máy tính dùng trong du lịch và tổ chức du lịch (lữ hành), lên kế hoạch du lịch, định 
hướng, lên kế hoạch tuyến du lịch, cung cấp thông tin địa lý, nơi đến, vận chuyển và giao 
thông, hướng dẫn lái và đi, vẽ bản đồ địa điểm theo tuỳ chọn của người sử dụng, thông tin 
bản đồ đường phố, hiển thị bản đồ điện tử, và thông tin nơi đến; phần mềm máy tính dùng 
để ghi, tổ chức, phát, thực hiện thao tác, và xem văn bản, dữ liệu, tập tin (file) âm thanh, 
tập tin (file) viđêô và trò chơi điện tử liên quan đến máy tính thiết bị truyền hình, thiết bị 
giải mã tín hiệu truyền hình, máy phát âm thanh, máy phát viđêô, máy phát đa phương 
tiện, điện thoại và các thiết bị điện tử số hoá cầm tay; phần mềm máy tính giúp người sử 
dụng lập trình và phân phối văn bản, dữ liệu, hình đồ hoạ, hình ảnh, âm thanh, viđêô, và 
các nội dung đa phương tiện khác thông qua mạng lưới thông tin liên lạc toàn cầu và các 
mạng máy tính, điện tử và thông tin liên lạc khác; phần mềm máy tính để nhận diện, định 
vị, tạo nhóm, phân phối, và quản lý dữ liệu và đường dẫn giữa các máy tính chủ (server) 
và người sử dụng được kết nối tới các mạng lưới thông tin liên lạc toàn cầu và các mạng 
máy tính, mạng điện tử và các mạng thông tin khác; phần mềm máy tính để sử dụng trên 
các thiết bị điện tử số hoá di động cầm tay và thiết bị điện tử tiêu dùng khác; phần mềm 
xuất bản điện tử; phần mềm đọc ấn phẩm điện tử; phần mềm máy tính quản lý thông tin 
cá nhân; các nội dung, thông tin và bài bình luận bằng âm thanh và âm thanh hình ảnh 
được ghi sẵn có thể tải xuống; sách điện tử, tạp chí điện tử, các ấn phẩm điện tử xuất bản 
định kỳ, thư tin tức định kỳ, báo điện tử hàng ngày, tạp chí điện tử định kỳ và các ấn 
phẩm điện tử khác có thể tải xuống; phần mềm quản lý dữ liệu; phần mềm nhận dạng ký 
tự; phần mềm nhận dạng giọng nói; phần mềm thư điện tử và phần mềm nhắn tin điện tử; 
phần mềm máy tính để truy cập, duyệt qua và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến; bảng tin 
điện tử; phần mềm đồng bộ hoá dữ liệu; phần mềm phát triển ứng dụng; sách hướng dẫn 
cho người sử dụng dưới định dạng có thể đọc bằng thiết bị điện tử, máy hay máy tính 
được dùng với, và bán kèm thành bộ với tất cả các sản phẩm trên; bộ đầu nối, bộ nối, dây 
dẫn, cáp nối, bộ nạp (sạc), gói thiết bị cắm thêm (docks), thiết bị gắn thêm vào máy tính 
có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (docking stations), giao diện (thiết bị 
ghép nối) và bộ điềụ hợp điện và điện tử dùng cho tất cả các sản phẩm nêu trên; thiết bị 
máy tính dùng cho các sản phẩm nêu trên; thiết bị điện tử có chức năng đa phương tiện để 
dùng với các sản phẩm nêu trên; thiết bị điện tử với chức năng tương tác để dùng với các 
sản phẩm nêu trên; phụ kiện, bộ phận, linh kiện nhỏ và thiết bị đo thử cho các sản phẩm 
nêu trên; vỏ bọc, túi và hộp chuyên dùng hoặc có hình dạng phù hợp để đựng tất cả các 
sản phẩm nêu trên; thiết bị hoa tiêu (hướng dẫn trong hàng hải); thiết bị kiểm tra tem thư; 
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máy đếm tiền; cơ cấu dùng cho thiết bị hoạt động khi bỏ xu (thẻ) vào đó; máy ghi âm; 
thiết bị đo chiều cao của mép/gấu trang phục; máy bỏ phiếu; nhãn điện tử cho hàng hoá; 
máy tự động tính toán và chọn ra phần thưởng (giải thưởng); thiết bị và dụng cụ để cân; 
thước đo; bảng thông báo điện tử; thiết bị đo; thiết bị và dụng cụ quang học; vi mạch (các 
lớp silicon); mạch tích hợp; màn hình huỳnh quang; thiết bị điều khiển từ xa; sợi dây dẫn 
quang (sợi quang); hệ thống lắp đặt điện tử dùng để điều khiển từ xa các hoạt động (quy 
trình vận hành) công nghiệp; cột thu lôi (chống sét); thiết bị điện phân; thiết bị dập lửa; 
thiết bị X-quang phục vụ cho mục đích công nghiệp; thiết bị và dụng cụ cứu đắm; thiết bị 
báo động phát ra tiếng còi; kính râm; phim hoạt hình; máy soi trứng; còi gọi chó; nam 
châm trang trí; hàng rào tích điện; bít tất được làm ấm (sưởi) bằng điện; thiết bị báo động, 
thiết bị cảm biến báo động và hệ thống giám sát báo động; hệ thống an ninh và giám sát 
nơi ở; thiết bị dò khói và khí cácbon mono-xít (CO); máy điều nhiệt, thiết bị giám sát, 
thiết bị cảm biến và bộ điều khiển cho hệ thống và thiết bị điều hòa không khí, nhiệt, và 
thông gió; khóa và chốt cửa điện và điện tử cho cửa ra vào và cửa sổ;  bộ điều khiển ánh 
sáng; bộ xử lý trung tâm, bộ vi xử lý, chất bán dẫn, con chíp và bộ vi mạch máy tính, 
mạch tích hợp.  

 
Nhóm 28: Máy trò chơi điện tử trên máy tính; thiết bị trò chơi điện tử cầm tay thích hợp 
cho việc sử dụng với một màn hình hiển thị hoặc bộ điều khiển bên ngoài; trò chơi điện tử 
và trò chơi máy tính. 

 

 
(210) 4-2015-04061 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
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(531) 26.1.1; 25.7.1; 18.1.21 
(591) Xám, trắng 
(731) APPLE INC.    (US) 

1 Infinite Loop Cupertino, California 
95014, U.S.A.   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần cứng máy vi tính; máy vi 

tính cầm tay; máy tính bảng; máy hỗ trợ cá nhân số hóa (thiết bị điện tử có khả năng ghi 
nhận thông tin của người sử dụng đưa vào bằng cây bút đặc biệt, và hộ trợ các công cụ cá 
nhân cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax); máy tổ chức điện tử (nhỏ như máy tính 
cầm tay với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn); sổ ghi chép điện tử; thiết bị đọc sách điện 
tử; thiết bị điện tử số hóa cầm tay và phần mềm liên quan; thiết bị điện tử số hóa di động 
cầm tay có khả năng truy cập mạng Intemet và để gửi, nhận và lưu trữ các cuộc gọi bằng 
điện thoại, fax, thư điện tử và các dữ liệu số hóa khác; bộ thiết bị điện tử cầm tay  dùng để 
nhận, lưu trữ, và/hoặc truyền dữ liệu và tin nhắn theo phương thức không dây, và thiết bị 
điện tử cho phép người sử dụng dò tìm hay quản lý thông tin cá nhân; thiết bị ghi và tái 
tạo âm thanh; máy nghe nhạc MP3 và các thiết bị nghe âm thanh theo định dạng số hóa 
khác; máy ghi âm thanh kỹ thuật số; máy ghi và máy phát viđêô kỹ thuật số; máy ghi âm 
và máy quay bằng cát sét âm thanh; máy ghi âm và máy quay băng cát sét viđêô; đầu ghi 
và đầu máy chạy đĩa compắc; đầu ghi và đầu máy chạy đĩa DVD; đầu ghi và đầu máy 
chạy băng âm thanh kỹ thuật số; máy thu thanh (rađiô), thiết bị phát và thu sóng rađiô; bộ 
trộn tín hiệu âm thanh, tín hiệu viđêô, và tín hiệu kỹ thuật số; bộ khuếch đại âm thanh; bộ 
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thu âm thanh; bộ giải mã âm thanh; thiết bị âm thanh dùng trong ô tô; tai nghe (nhét vào 
tai); tai nghe vòng qua đầu; loa âm thanh; micrô; linh kiện và phụ kiện âm thanh; mô-
đem; thiết bị thông tin liên lạc qua mạng; thiết bị và dụng cụ thông tin liên lạc điện tử; 
thiết bị nghe nhìn dùng trong giảng dạy; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng 
cụ viễn thông; thiết bị sử dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS); điện thoại; thiết bị thông 
tin liên lạc theo phương thức không dây để truyền âm thanh, giọng nói, dữ liệu hoặc hình 
ảnh; dây cáp (dây cáp điện, cáp đồng trục, sợi cáp quang); thiết bị lưu trữ dữ liệu; vật 
mang dữ liệu từ tính; con chíp (mạch điện tử siêu nhỏ); đĩa và băng có ghi hay dùng để 
ghi chương trình và phần mềm máy tính; máy fax; máy ảnh; pin (ắc quy); tivi; đầu thu 
tivi; bộ điều khiển tivi; bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box); phần mềm máy tính; 
chương trình trò chơi máy tính và trò chơi điện tử (các chương trình ghi sẵn hoặc có thể 
tải xuống được); phần mềm máy tính dùng cho hệ thống định vị toàn cầu (GPS); phần 
mềm máy tính dùng trong du lịch và tổ chức du lịch (lữ hành), lên kế hoạch du lịch, định 
hướng, lên kế hoạch tuyến du lịch, cung cấp thông tin địa lý, nơi đến, vận chuyển và giao 
thông, hướng dẫn lái và đi, vẽ bản đồ địa điểm theo tuỳ chọn của người sử dụng, thông tin 
bản đồ đường phố, hiển thị bản đồ điện tử, và thông tin nơi đến; phần mềm máy tính dùng 
để ghi, tổ chức, phát, thực hiện thao tác, và xem văn bản, dữ liệu, tập tin (file) âm thanh, 
tập tin (file) viđêô và trò chơi điện tử liên quan đến máy tính thiết bị truyền hình, thiết bị 
giải mã tín hiệu truyền hình, máy phát âm thanh, máy phát viđêô, máy phát đa phương 
tiện, điện thoại và các thiết bị điện tử số hoá cầm tay; phần mềm máy tính giúp người sử 
dụng lập trình và phân phối văn bản, dữ liệu, hình đồ hoạ, hình ảnh, âm thanh, viđêô, và 
các nội dung đa phương tiện khác thông qua mạng lưới thông tin liên lạc toàn cầu và các 
mạng máy tính, điện tử và thông tin liên lạc khác; phần mềm máy tính để nhận diện, định 
vị, tạo nhóm, phân phối, và quản lý dữ liệu và đường dẫn giữa các máy tính chủ (server) 
và người sử dụng được kết nối tới các mạng lưới thông tin liên lạc toàn cầu và các mạng 
máy tính, mạng điện tử và các mạng thông tin khác; phần mềm máy tính để sử dụng trên 
các thiết bị điện tử số hoá di động cầm tay và thiết bị điện tử tiêu dùng khác; phần mềm 
xuất bản điện tử; phần mềm đọc ấn phẩm điện tử; phần mềm máy tính quản lý thông tin 
cá nhân; các nội dung, thông tin và bài bình luận bằng âm thanh và âm thanh hình ảnh 
được ghi sẵn có thể tải xuống; sách điện tử, tạp chí điện tử, các ấn phẩm điện tử xuất bản 
định kỳ, thư tin tức định kỳ, báo điện tử hàng ngày, tạp chí điện tử định kỳ và các ấn 
phẩm điện tử khác có thể tải xuống; phần mềm quản lý dữ liệu; phần mềm nhận dạng ký 
tự; phần mềm nhận dạng giọng nói; phần mềm thư điện tử và phần mềm nhắn tin điện tử; 
phần mềm máy tính để truy cập, duyệt qua và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến; bảng tin 
điện tử; phần mềm đồng bộ hoá dữ liệu; phần mềm phát triển ứng dụng; sách hướng dẫn 
cho người sử dụng dưới định dạng có thể đọc bằng thiết bị điện tử, máy hay máy tính 
được dùng với, và bán kèm thành bộ với tất cả các sản phẩm trên; bộ đầu nối, bộ nối, dây 
dẫn, cáp nối, bộ nạp (sạc), gói thiết bị cắm thêm (docks), thiết bị gắn thêm vào máy tính 
có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (docking stations), giao diện (thiết bị 
ghép nối) và bộ điềụ hợp điện và điện tử dùng cho tất cả các sản phẩm nêu trên; thiết bị 
máy tính dùng cho các sản phẩm nêu trên; thiết bị điện tử có chức năng đa phương tiện để 
dùng với các sản phẩm nêu trên; thiết bị điện tử với chức năng tương tác để dùng với các 
sản phẩm nêu trên; phụ kiện, bộ phận, linh kiện nhỏ và thiết bị đo thử cho các sản phẩm 
nêu trên; vỏ bọc, túi và hộp chuyên dùng hoặc có hình dạng phù hợp để đựng tất cả các 
sản phẩm nêu trên; thiết bị hoa tiêu (hướng dẫn trong hàng hải); thiết bị kiểm tra tem thư; 
máy đếm tiền; cơ cấu dùng cho thiết bị hoạt động khi bỏ xu (thẻ) vào đó; máy ghi âm; 
thiết bị đo chiều cao của mép/gấu trang phục; máy bỏ phiếu; nhãn điện tử cho hàng hoá; 
máy tự động tính toán và chọn ra phần thưởng (giải thưởng); thiết bị và dụng cụ để cân; 
thước đo; bảng thông báo điện tử; thiết bị đo; thiết bị và dụng cụ quang học; vi mạch (các 
lớp silicon); mạch tích hợp; màn hình huỳnh quang; thiết bị điều khiển từ xa; sợi dây dẫn 
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quang (sợi quang); hệ thống lắp đặt điện tử dùng để điều khiển từ xa các hoạt động (quy 
trình vận hành) công nghiệp; cột thu lôi (chống sét); thiết bị điện phân; thiết bị dập lửa; 
thiết bị X-quang phục vụ cho mục đích công nghiệp; thiết bị và dụng cụ cứu đắm; thiết bị 
báo động phát ra tiếng còi; kính râm; phim hoạt hình; máy soi trứng; còi gọi chó; nam 
châm trang trí; hàng rào tích điện; bít tất được làm ấm (sưởi) bằng điện; thiết bị báo động, 
thiết bị cảm biến báo động và hệ thống giám sát báo động; hệ thống an ninh và giám sát 
nơi ở; thiết bị dò khói và khí cácbon mono-xít (CO); máy điều nhiệt, thiết bị giám sát, 
thiết bị cảm biến và bộ điều khiển cho hệ thống và thiết bị điều hòa không khí, nhiệt, và 
thông gió; khóa và chốt cửa điện và điện tử cho cửa ra vào và cửa sổ;  bộ điều khiển ánh 
sáng; bộ xử lý trung tâm, bộ vi xử lý, chất bán dẫn, con chip và bộ vi mạch máy tính, 
mạch tích hợp.  

 
Nhóm 28: Máy trò chơi điện tử trên máy tính; thiết bị trò chơi điện tử cầm tay thích hợp 
cho việc sử dụng với một màn hình hiển thị hoặc bộ điều khiển bên ngoài; trò chơi điện tử 
và trò chơi máy tính. 
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(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần cứng máy vi tính; máy vi 

tính cầm tay; máy tính bảng; máy hỗ trợ cá nhân số hóa (thiết bị điện tử có khả năng ghi 
nhận thông tin của người sử dụng đưa vào bằng cây bút đặc biệt, và hộ trợ các công cụ cá 
nhân cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax); máy tổ chức điện tử (nhỏ như máy tính 
cầm tay với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn); sổ ghi chép điện tử; thiết bị đọc sách điện 
tử; thiết bị điện tử số hóa cầm tay và phần mềm liên quan; thiết bị điện tử số hóa di động 
cầm tay có khả năng truy cập mạng Intemet và để gửi, nhận và lưu trữ các cuộc gọi bằng 
điện thoại, fax, thư điện tử và các dữ liệu số hóa khác; bộ thiết bị điện tử cầm tay  dùng để 
nhận, lưu trữ, và/hoặc truyền dữ liệu và tin nhắn theo phương thức không dây, và thiết bị 
điện tử cho phép người sử dụng dò tìm hay quản lý thông tin cá nhân; thiết bị ghi và tái 
tạo âm thanh; máy nghe nhạc MP3 và các thiết bị nghe âm thanh theo định dạng số hóa 
khác; máy ghi âm thanh kỹ thuật số; máy ghi và máy phát viđêô kỹ thuật số; máy ghi âm 
và máy quay bằng cát sét âm thanh; máy ghi âm và máy quay băng cát sét viđêô; đầu ghi 
và đầu máy chạy đĩa compắc; đầu ghi và đầu máy chạy đĩa DVD; đầu ghi và đầu máy 
chạy băng âm thanh kỹ thuật số; máy thu thanh (rađiô), thiết bị phát và thu sóng rađiô; bộ 
trộn tín hiệu âm thanh, tín hiệu viđêô, và tín hiệu kỹ thuật số; bộ khuếch đại âm thanh; bộ 
thu âm thanh; bộ giải mã âm thanh; thiết bị âm thanh dùng trong ô tô; tai nghe (nhét vào 
tai); tai nghe vòng qua đầu; loa âm thanh; micrô; linh kiện và phụ kiện âm thanh; mô-
đem; thiết bị thông tin liên lạc qua mạng; thiết bị và dụng cụ thông tin liên lạc điện tử; 
thiết bị nghe nhìn dùng trong giảng dạy; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng 
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cụ viễn thông; thiết bị sử dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS); điện thoại; thiết bị thông 
tin liên lạc theo phương thức không dây để truyền âm thanh, giọng nói, dữ liệu hoặc hình 
ảnh; dây cáp (dây cáp điện, cáp đồng trục, sợi cáp quang); thiết bị lưu trữ dữ liệu; vật 
mang dữ liệu từ tính; con chíp (mạch điện tử siêu nhỏ); đĩa và băng có ghi hay dùng để 
ghi chương trình và phần mềm máy tính; máy fax; máy ảnh; pin (ắc quy); tivi; đầu thu 
tivi; bộ điều khiển tivi; bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box); phần mềm máy tính; 
chương trình trò chơi máy tính và trò chơi điện tử (các chương trình ghi sẵn hoặc có thể 
tải xuống được); phần mềm máy tính dùng cho hệ thống định vị toàn cầu (GPS); phần 
mềm máy tính dùng trong du lịch và tổ chức du lịch (lữ hành), lên kế hoạch du lịch, định 
hướng, lên kế hoạch tuyến du lịch, cung cấp thông tin địa lý, nơi đến, vận chuyển và giao 
thông, hướng dẫn lái và đi, vẽ bản đồ địa điểm theo tuỳ chọn của người sử dụng, thông tin 
bản đồ đường phố, hiển thị bản đồ điện tử, và thông tin nơi đến; phần mềm máy tính dùng 
để ghi, tổ chức, phát, thực hiện thao tác, và xem văn bản, dữ liệu, tập tin (file) âm thanh, 
tập tin (file) viđêô và trò chơi điện tử liên quan đến máy tính thiết bị truyền hình, thiết bị 
giải mã tín hiệu truyền hình, máy phát âm thanh, máy phát viđêô, máy phát đa phương 
tiện, điện thoại và các thiết bị điện tử số hoá cầm tay; phần mềm máy tính giúp người sử 
dụng lập trình và phân phối văn bản, dữ liệu, hình đồ hoạ, hình ảnh, âm thanh, viđêô, và 
các nội dung đa phương tiện khác thông qua mạng lưới thông tin liên lạc toàn cầu và các 
mạng máy tính, điện tử và thông tin liên lạc khác; phần mềm máy tính để nhận diện, định 
vị, tạo nhóm, phân phối, và quản lý dữ liệu và đường dẫn giữa các máy tính chủ (server) 
và người sử dụng được kết nối tới các mạng lưới thông tin liên lạc toàn cầu và các mạng 
máy tính, mạng điện tử và các mạng thông tin khác; phần mềm máy tính để sử dụng trên 
các thiết bị điện tử số hoá di động cầm tay và thiết bị điện tử tiêu dùng khác; phần mềm 
xuất bản điện tử; phần mềm đọc ấn phẩm điện tử; phần mềm máy tính quản lý thông tin 
cá nhân; các nội dung, thông tin và bài bình luận bằng âm thanh và âm thanh hình ảnh 
được ghi sẵn có thể tải xuống; sách điện tử, tạp chí điện tử, các ấn phẩm điện tử xuất bản 
định kỳ, thư tin tức định kỳ, báo điện tử hàng ngày, tạp chí điện tử định kỳ và các ấn 
phẩm điện tử khác có thể tải xuống; phần mềm quản lý dữ liệu; phần mềm nhận dạng ký 
tự; phần mềm nhận dạng giọng nói; phần mềm thư điện tử và phần mềm nhắn tin điện tử; 
phần mềm máy tính để truy cập, duyệt qua và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến; bảng tin 
điện tử; phần mềm đồng bộ hoá dữ liệu; phần mềm phát triển ứng dụng; sách hướng dẫn 
cho người sử dụng dưới định dạng có thể đọc bằng thiết bị điện tử, máy hay máy tính 
được dùng với, và bán kèm thành bộ với tất cả các sản phẩm trên; bộ đầu nối, bộ nối, dây 
dẫn, cáp nối, bộ nạp (sạc), gói thiết bị cắm thêm (docks), thiết bị gắn thêm vào máy tính 
có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (docking stations), giao diện (thiết bị 
ghép nối) và bộ điềụ hợp điện và điện tử dùng cho tất cả các sản phẩm nêu trên; thiết bị 
máy tính dùng cho các sản phẩm nêu trên; thiết bị điện tử có chức năng đa phương tiện để 
dùng với các sản phẩm nêu trên; thiết bị điện tử với chức năng tương tác để dùng với các 
sản phẩm nêu trên; phụ kiện, bộ phận, linh kiện nhỏ và thiết bị đo thử cho các sản phẩm 
nêu trên; vỏ bọc, túi và hộp chuyên dùng hoặc có hình dạng phù hợp để đựng tất cả các 
sản phẩm nêu trên; thiết bị hoa tiêu (hướng dẫn trong hàng hải); thiết bị kiểm tra tem thư; 
máy đếm tiền; cơ cấu dùng cho thiết bị hoạt động khi bỏ xu (thẻ) vào đó; máy ghi âm; 
thiết bị đo chiều cao của mép/gấu trang phục; máy bỏ phiếu; nhãn điện tử cho hàng hoá; 
máy tự động tính toán và chọn ra phần thưởng (giải thưởng); thiết bị và dụng cụ để cân; 
thước đo; bảng thông báo điện tử; thiết bị đo; thiết bị và dụng cụ quang học; vi mạch (các 
lớp silicon); mạch tích hợp; màn hình huỳnh quang; thiết bị điều khiển từ xa; sợi dây dẫn 
quang (sợi quang); hệ thống lắp đặt điện tử dùng để điều khiển từ xa các hoạt động (quy 
trình vận hành) công nghiệp; cột thu lôi (chống sét); thiết bị điện phân; thiết bị dập lửa; 
thiết bị X-quang phục vụ cho mục đích công nghiệp; thiết bị và dụng cụ cứu đắm; thiết bị 
báo động phát ra tiếng còi; kính râm; phim hoạt hình; máy soi trứng; còi gọi chó; nam 
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châm trang trí; hàng rào tích điện; bít tất được làm ấm (sưởi) bằng điện; thiết bị báo động, 
thiết bị cảm biến báo động và hệ thống giám sát báo động; hệ thống an ninh và giám sát 
nơi ở; thiết bị dò khói và khí cácbon mono-xít (CO); máy điều nhiệt, thiết bị giám sát, 
thiết bị cảm biến và bộ điều khiển cho hệ thống và thiết bị điều hòa không khí, nhiệt, và 
thông gió; khóa và chốt cửa điện và điện tử cho cửa ra vào và cửa sổ;  bộ điều khiển ánh 
sáng; bộ xử lý trung tâm, bộ vi xử lý, chất bán dẫn, con chip và bộ vi mạch máy tính, 
mạch tích hợp.  

 
Nhóm 28: Máy trò chơi điện tử trên máy tính; thiết bị trò chơi điện tử cầm tay thích hợp 
cho việc sử dụng với một màn hình hiển thị hoặc bộ điều khiển bên ngoài; trò chơi điện tử 
và trò chơi máy tính. 
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(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần cứng máy vi tính; máy vi 

tính cầm tay; máy tính bảng; máy hỗ trợ cá nhân số hóa (thiết bị điện tử có khả năng ghi 
nhận thông tin của người sử dụng đưa vào bằng cây bút đặc biệt, và hộ trợ các công cụ cá 
nhân cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax); máy tổ chức điện tử (nhỏ như máy tính 
cầm tay với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn); sổ ghi chép điện tử; thiết bị đọc sách điện 
tử; thiết bị điện tử số hóa cầm tay và phần mềm liên quan; thiết bị điện tử số hóa di động 
cầm tay có khả năng truy cập mạng Intemet và để gửi, nhận và lưu trữ các cuộc gọi bằng 
điện thoại, fax, thư điện tử và các dữ liệu số hóa khác; bộ thiết bị điện tử cầm tay  dùng để 
nhận, lưu trữ, và/hoặc truyền dữ liệu và tin nhắn theo phương thức không dây, và thiết bị 
điện tử cho phép người sử dụng dò tìm hay quản lý thông tin cá nhân; thiết bị ghi và tái 
tạo âm thanh; máy nghe nhạc MP3 và các thiết bị nghe âm thanh theo định dạng số hóa 
khác; máy ghi âm thanh kỹ thuật số; máy ghi và máy phát viđêô kỹ thuật số; máy ghi âm 
và máy quay bằng cát sét âm thanh; máy ghi âm và máy quay băng cát sét viđêô; đầu ghi 
và đầu máy chạy đĩa compắc; đầu ghi và đầu máy chạy đĩa DVD; đầu ghi và đầu máy 
chạy băng âm thanh kỹ thuật số; máy thu thanh (rađiô), thiết bị phát và thu sóng rađiô; bộ 
trộn tín hiệu âm thanh, tín hiệu viđêô, và tín hiệu kỹ thuật số; bộ khuếch đại âm thanh; bộ 
thu âm thanh; bộ giải mã âm thanh; thiết bị âm thanh dùng trong ô tô; tai nghe (nhét vào 
tai); tai nghe vòng qua đầu; loa âm thanh; micrô; linh kiện và phụ kiện âm thanh; mô-
đem; thiết bị thông tin liên lạc qua mạng; thiết bị và dụng cụ thông tin liên lạc điện tử; 
thiết bị nghe nhìn dùng trong giảng dạy; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng 
cụ viễn thông; thiết bị sử dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS); điện thoại; thiết bị thông 
tin liên lạc theo phương thức không dây để truyền âm thanh, giọng nói, dữ liệu hoặc hình 
ảnh; dây cáp (dây cáp điện, cáp đồng trục, sợi cáp quang); thiết bị lưu trữ dữ liệu; vật 
mang dữ liệu từ tính; con chíp (mạch điện tử siêu nhỏ); đĩa và băng có ghi hay dùng để 
ghi chương trình và phần mềm máy tính; máy fax; máy ảnh; pin (ắc quy); tivi; đầu thu 
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tivi; bộ điều khiển tivi; bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box); phần mềm máy tính; 
chương trình trò chơi máy tính và trò chơi điện tử (các chương trình ghi sẵn hoặc có thể 
tải xuống được); phần mềm máy tính dùng cho hệ thống định vị toàn cầu (GPS); phần 
mềm máy tính dùng trong du lịch và tổ chức du lịch (lữ hành), lên kế hoạch du lịch, định 
hướng, lên kế hoạch tuyến du lịch, cung cấp thông tin địa lý, nơi đến, vận chuyển và giao 
thông, hướng dẫn lái và đi, vẽ bản đồ địa điểm theo tuỳ chọn của người sử dụng, thông tin 
bản đồ đường phố, hiển thị bản đồ điện tử, và thông tin nơi đến; phần mềm máy tính dùng 
để ghi, tổ chức, phát, thực hiện thao tác, và xem văn bản, dữ liệu, tập tin (file) âm thanh, 
tập tin (file) viđêô và trò chơi điện tử liên quan đến máy tính thiết bị truyền hình, thiết bị 
giải mã tín hiệu truyền hình, máy phát âm thanh, máy phát viđêô, máy phát đa phương 
tiện, điện thoại và các thiết bị điện tử số hoá cầm tay; phần mềm máy tính giúp người sử 
dụng lập trình và phân phối văn bản, dữ liệu, hình đồ hoạ, hình ảnh, âm thanh, viđêô, và 
các nội dung đa phương tiện khác thông qua mạng lưới thông tin liên lạc toàn cầu và các 
mạng máy tính, điện tử và thông tin liên lạc khác; phần mềm máy tính để nhận diện, định 
vị, tạo nhóm, phân phối, và quản lý dữ liệu và đường dẫn giữa các máy tính chủ (server) 
và người sử dụng được kết nối tới các mạng lưới thông tin liên lạc toàn cầu và các mạng 
máy tính, mạng điện tử và các mạng thông tin khác; phần mềm máy tính để sử dụng trên 
các thiết bị điện tử số hoá di động cầm tay và thiết bị điện tử tiêu dùng khác; phần mềm 
xuất bản điện tử; phần mềm đọc ấn phẩm điện tử; phần mềm máy tính quản lý thông tin 
cá nhân; các nội dung, thông tin và bài bình luận bằng âm thanh và âm thanh hình ảnh 
được ghi sẵn có thể tải xuống; sách điện tử, tạp chí điện tử, các ấn phẩm điện tử xuất bản 
định kỳ, thư tin tức định kỳ, báo điện tử hàng ngày, tạp chí điện tử định kỳ và các ấn 
phẩm điện tử khác có thể tải xuống; phần mềm quản lý dữ liệu; phần mềm nhận dạng ký 
tự; phần mềm nhận dạng giọng nói; phần mềm thư điện tử và phần mềm nhắn tin điện tử; 
phần mềm máy tính để truy cập, duyệt qua và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến; bảng tin 
điện tử; phần mềm đồng bộ hoá dữ liệu; phần mềm phát triển ứng dụng; sách hướng dẫn 
cho người sử dụng dưới định dạng có thể đọc bằng thiết bị điện tử, máy hay máy tính 
được dùng với, và bán kèm thành bộ với tất cả các sản phẩm trên; bộ đầu nối, bộ nối, dây 
dẫn, cáp nối, bộ nạp (sạc), gói thiết bị cắm thêm (docks), thiết bị gắn thêm vào máy tính 
có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (docking stations), giao diện (thiết bị 
ghép nối) và bộ điềụ hợp điện và điện tử dùng cho tất cả các sản phẩm nêu trên; thiết bị 
máy tính dùng cho các sản phẩm nêu trên; thiết bị điện tử có chức năng đa phương tiện để 
dùng với các sản phẩm nêu trên; thiết bị điện tử với chức năng tương tác để dùng với các 
sản phẩm nêu trên; phụ kiện, bộ phận, linh kiện nhỏ và thiết bị đo thử cho các sản phẩm 
nêu trên; vỏ bọc, túi và hộp chuyên dùng hoặc có hình dạng phù hợp để đựng tất cả các 
sản phẩm nêu trên; thiết bị hoa tiêu (hướng dẫn trong hàng hải); thiết bị kiểm tra tem thư; 
máy đếm tiền; cơ cấu dùng cho thiết bị hoạt động khi bỏ xu (thẻ) vào đó; máy ghi âm; 
thiết bị đo chiều cao của mép/gấu trang phục; máy bỏ phiếu; nhãn điện tử cho hàng hoá; 
máy tự động tính toán và chọn ra phần thưởng (giải thưởng); thiết bị và dụng cụ để cân; 
thước đo; bảng thông báo điện tử; thiết bị đo; thiết bị và dụng cụ quang học; vi mạch (các 
lớp silicon); mạch tích hợp; màn hình huỳnh quang; thiết bị điều khiển từ xa; sợi dây dẫn 
quang (sợi quang); hệ thống lắp đặt điện tử dùng để điều khiển từ xa các hoạt động (quy 
trình vận hành) công nghiệp; cột thu lôi (chống sét); thiết bị điện phân; thiết bị dập lửa; 
thiết bị X-quang phục vụ cho mục đích công nghiệp; thiết bị và dụng cụ cứu đắm; thiết bị 
báo động phát ra tiếng còi; kính râm; phim hoạt hình; máy soi trứng; còi gọi chó; nam 
châm trang trí; hàng rào tích điện; bít tất được làm ấm (sưởi) bằng điện; thiết bị báo động, 
thiết bị cảm biến báo động và hệ thống giám sát báo động; hệ thống an ninh và giám sát 
nơi ở; thiết bị dò khói và khí cácbon mono-xít (CO); máy điều nhiệt, thiết bị giám sát, 
thiết bị cảm biến và bộ điều khiển cho hệ thống và thiết bị điều hòa không khí, nhiệt, và 
thông gió; khóa và chốt cửa điện và điện tử cho cửa ra vào và cửa sổ;  bộ điều khiển ánh 
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sáng; bộ xử lý trung tâm, bộ vi xử lý, chất bán dẫn, con chip và bộ vi mạch máy tính, 
mạch tích hợp.  
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(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần cứng máy vi tính; máy vi 

tính cầm tay; máy tính bảng; máy hỗ trợ cá nhân số hóa (thiết bị điện tử có khả năng ghi 
nhận thông tin của người sử dụng đưa vào bằng cây bút đặc biệt, và hỗ trợ các công cụ cá 
nhân cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax); máy tổ chức điện tử (nhỏ như máy tính 
cầm tay với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn); sổ ghi chép điện tử; thiết bị đọc sách điện 
tử; thiết bị điện tử số hóa cầm tay và phần mềm liên quan; thiết bị điện tử số hóa di động 
cầm tay có khả năng truy cập mạng Intemet và để gửi, nhận và lưu trữ các cuộc gọi bằng 
điện thoại, fax, thư điện tử và các dữ liệu số hóa khác; bộ thiết bị điện tử cầm tay  dùng để 
nhận, lưu trữ, và/hoặc truyền dữ liệu và tin nhắn theo phương thức không dây, và thiết bị 
điện tử cho phép người sử dụng dò tìm hay quản lý thông tin cá nhân; thiết bị ghi và tái 
tạo âm thanh; máy nghe nhạc MP3 và các thiết bị nghe âm thanh theo định dạng số hóa 
khác; máy ghi âm thanh kỹ thuật số; máy ghi và máy phát viđêô kỹ thuật số; máy ghi âm 
và máy quay bằng cát sét âm thanh; máy ghi âm và máy quay băng cát sét viđêô; đầu ghi 
và đầu máy chạy đĩa compắc; đầu ghi và đầu máy chạy đĩa DVD; đầu ghi và đầu máy 
chạy băng âm thanh kỹ thuật số; máy thu thanh (rađiô), thiết bị phát và thu sóng rađiô; bộ 
trộn tín hiệu âm thanh, tín hiệu viđêô, và tín hiệu kỹ thuật số; bộ khuếch đại âm thanh; bộ 
thu âm thanh; bộ giải mã âm thanh; thiết bị âm thanh dùng trong ô tô; tai nghe (nhét vào 
tai); tai nghe vòng qua đầu; loa âm thanh; micrô; linh kiện và phụ kiện âm thanh; mô-
đem; thiết bị thông tin liên lạc qua mạng; thiết bị và dụng cụ thông tin liên lạc điện tử; 
thiết bị nghe nhìn dùng trong giảng dạy; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng 
cụ viễn thông; thiết bị sử dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS); điện thoại; thiết bị thông 
tin liên lạc theo phương thức không dây để truyền âm thanh, giọng nói, dữ liệu hoặc hình 
ảnh; dây cáp (dây cáp điện, cáp đồng trục, sợi cáp quang); thiết bị lưu trữ dữ liệu; vật 
mang dữ liệu từ tính; con chíp (mạch điện tử siêu nhỏ); đĩa và băng có ghi hay dùng để 
ghi chương trình và phần mềm máy tính; máy fax; máy ảnh; pin (ắc quy); tivi; đầu thu 
tivi; bộ điều khiển tivi; bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box); phần mềm máy tính; 
chương trình trò chơi máy tính và trò chơi điện tử (các chương trình ghi sẵn hoặc có thể 
tải xuống được); phần mềm máy tính dùng cho hệ thống định vị toàn cầu (GPS); phần 
mềm máy tính dùng trong du lịch và tổ chức du lịch (lữ hành), lên kế hoạch du lịch, định 
hướng, lên kế hoạch tuyến du lịch, cung cấp thông tin địa lý, nơi đến, vận chuyển và giao 
thông, hướng dẫn lái và đi, vẽ bản đồ địa điểm theo tuỳ chọn của người sử dụng, thông tin 
bản đồ đường phố, hiển thị bản đồ điện tử, và thông tin nơi đến; phần mềm máy tính dùng 
để ghi, tổ chức, phát, thực hiện thao tác, và xem văn bản, dữ liệu, tập tin (file) âm thanh, 
tập tin (file) viđêô và trò chơi điện tử liên quan đến máy tính thiết bị truyền hình, thiết bị 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
696 

giải mã tín hiệu truyền hình, máy phát âm thanh, máy phát viđêô, máy phát đa phương 
tiện, điện thoại và các thiết bị điện tử số hoá cầm tay; phần mềm máy tính giúp người sử 
dụng lập trình và phân phối văn bản, dữ liệu, hình đồ hoạ, hình ảnh, âm thanh, viđêô, và 
các nội dung đa phương tiện khác thông qua mạng lưới thông tin liên lạc toàn cầu và các 
mạng máy tính, điện tử và thông tin liên lạc khác; phần mềm máy tính để nhận diện, định 
vị, tạo nhóm, phân phối, và quản lý dữ liệu và đường dẫn giữa các máy tính chủ (server) 
và người sử dụng được kết nối tới các mạng lưới thông tin liên lạc toàn cầu và các mạng 
máy tính, mạng điện tử và các mạng thông tin khác; phần mềm máy tính để sử dụng trên 
các thiết bị điện tử số hoá di động cầm tay và thiết bị điện tử tiêu dùng khác; phần mềm 
xuất bản điện tử; phần mềm đọc ấn phẩm điện tử; phần mềm máy tính quản lý thông tin 
cá nhân; các nội dung, thông tin và bài bình luận bằng âm thanh và âm thanh hình ảnh 
được ghi sẵn có thể tải xuống; sách điện tử, tạp chí điện tử, các ấn phẩm điện tử xuất bản 
định kỳ, thư tin tức định kỳ, báo điện tử hàng ngày, tạp chí điện tử định kỳ và các ấn 
phẩm điện tử khác có thể tải xuống; phần mềm quản lý dữ liệu; phần mềm nhận dạng ký 
tự; phần mềm nhận dạng giọng nói; phần mềm thư điện tử và phần mềm nhắn tin điện tử; 
phần mềm máy tính để truy cập, duyệt qua và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến; bảng tin 
điện tử; phần mềm đồng bộ hoá dữ liệu; phần mềm phát triển ứng dụng; sách hướng dẫn 
cho người sử dụng dưới định dạng có thể đọc bằng thiết bị điện tử, máy hay máy tính 
được dùng với, và bán kèm thành bộ với tất cả các sản phẩm trên; bộ đầu nối, bộ nối, dây 
dẫn, cáp nối, bộ nạp (sạc), gói thiết bị cắm thêm (docks), thiết bị gắn thêm vào máy tính 
có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (docking stations), giao diện (thiết bị 
ghép nối) và bộ điềụ hợp điện và điện tử dùng cho tất cả các sản phẩm nêu trên; thiết bị 
máy tính dùng cho các sản phẩm nêu trên; thiết bị điện tử có chức năng đa phương tiện để 
dùng với các sản phẩm nêu trên; thiết bị điện tử với chức năng tương tác để dùng với các 
sản phẩm nêu trên; phụ kiện, bộ phận, linh kiện nhỏ và thiết bị đo thử cho các sản phẩm 
nêu trên; vỏ bọc, túi và hộp chuyên dùng hoặc có hình dạng phù hợp để đựng tất cả các 
sản phẩm nêu trên; thiết bị hoa tiêu (hướng dẫn trong hàng hải); thiết bị kiểm tra tem thư; 
máy đếm tiền; cơ cấu dùng cho thiết bị hoạt động khi bỏ xu (thẻ) vào đó; máy ghi âm; 
thiết bị đo chiều cao của mép/gấu trang phục; máy bỏ phiếu; nhãn điện tử cho hàng hoá; 
máy tự động tính toán và chọn ra phần thưởng (giải thưởng); thiết bị và dụng cụ để cân; 
thước đo; bảng thông báo điện tử; thiết bị đo; thiết bị và dụng cụ quang học; vi mạch (các 
lớp silicon); mạch tích hợp; màn hình huỳnh quang; thiết bị điều khiển từ xa; sợi dây dẫn 
quang (sợi quang); hệ thống lắp đặt điện tử dùng để điều khiển từ xa các hoạt động (quy 
trình vận hành) công nghiệp; cột thu lôi (chống sét); thiết bị điện phân; thiết bị dập lửa; 
thiết bị X-quang phục vụ cho mục đích công nghiệp; thiết bị và dụng cụ cứu đắm; thiết bị 
báo động phát ra tiếng còi; kính râm; phim hoạt hình; máy soi trứng; còi gọi chó; nam 
châm trang trí; hàng rào tích điện; bít tất được làm ấm (sưởi) bằng điện; thiết bị báo động, 
thiết bị cảm biến báo động và hệ thống giám sát báo động; hệ thống an ninh và giám sát 
nơi ở; thiết bị dò khói và khí cácbon mono-xít (CO); máy điều nhiệt, thiết bị giám sát, 
thiết bị cảm biến và bộ điều khiển cho hệ thống và thiết bị điều hòa không khí, nhiệt, và 
thông gió; khóa và chốt cửa điện và điện tử cho cửa ra vào và cửa sổ;  bộ điều khiển ánh 
sáng; bộ xử lý trung tâm, bộ vi xử lý, chất bán dẫn, con chíp và bộ vi mạch máy tính, 
mạch tích hợp.  
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(210) 4-2015-04065 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
(300) 65418 08.09.2014 JM 

(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Hồng, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh da 

trời, đen 
(731) APPLE INC.    (US) 

1 Infinite Loop Cupertino, California 
95014, U.S.A.   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần cứng máy vi tính; máy vi 

tính cầm tay; máy tính bảng; máy hỗ trợ cá nhân số hóa (thiết bị điện tử có khả năng ghi 
nhận thông tin của người sử dụng đưa vào bằng cây bút đặc biệt, và hộ trợ các công cụ cá 
nhân cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax); máy tổ chức điện tử (nhỏ như máy tính 
cầm tay với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn); sổ ghi chép điện tử; thiết bị đọc sách điện 
tử; thiết bị điện tử số hóa cầm tay và phần mềm liên quan; thiết bị điện tử số hóa di động 
cầm tay có khả năng truy cập mạng Intemet và để gửi, nhận và lưu trữ các cuộc gọi bằng 
điện thoại, fax, thư điện tử và các dữ liệu số hóa khác; bộ thiết bị điện tử cầm tay  dùng để 
nhận, lưu trữ, và/hoặc truyền dữ liệu và tin nhắn theo phương thức không dây, và thiết bị 
điện tử cho phép người sử dụng dò tìm hay quản lý thông tin cá nhân; thiết bị ghi và tái 
tạo âm thanh; máy nghe nhạc MP3 và các thiết bị nghe âm thanh theo định dạng số hóa 
khác; máy ghi âm thanh kỹ thuật số; máy ghi và máy phát viđêô kỹ thuật số; máy ghi âm 
và máy quay bằng cát sét âm thanh; máy ghi âm và máy quay băng cát sét viđêô; đầu ghi 
và đầu máy chạy đĩa compắc; đầu ghi và đầu máy chạy đĩa DVD; đầu ghi và đầu máy 
chạy băng âm thanh kỹ thuật số; máy thu thanh (rađiô), thiết bị phát và thu sóng rađiô; bộ 
trộn tín hiệu âm thanh, tín hiệu viđêô, và tín hiệu kỹ thuật số; bộ khuếch đại âm thanh; bộ 
thu âm thanh; bộ giải mã âm thanh; thiết bị âm thanh dùng trong ô tô; tai nghe (nhét vào 
tai); tai nghe vòng qua đầu; loa âm thanh; micrô; linh kiện và phụ kiện âm thanh; mô-
đem; thiết bị thông tin liên lạc qua mạng; thiết bị và dụng cụ thông tin liên lạc điện tử; 
thiết bị nghe nhìn dùng trong giảng dạy; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng 
cụ viễn thông; thiết bị sử dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS); điện thoại; thiết bị thông 
tin liên lạc theo phương thức không dây để truyền âm thanh, giọng nói, dữ liệu hoặc hình 
ảnh; dây cáp (dây cáp điện, cáp đồng trục, sợi cáp quang); thiết bị lưu trữ dữ liệu; vật 
mang dữ liệu từ tính; con chíp (mạch điện tử siêu nhỏ); đĩa và băng có ghi hay dùng để 
ghi chương trình và phần mềm máy tính; máy fax; máy ảnh; pin (ắc quy); tivi; đầu thu 
tivi; bộ điều khiển tivi; bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box); phần mềm máy tính; 
chương trình trò chơi máy tính và trò chơi điện tử (các chương trình ghi sẵn hoặc có thể 
tải xuống được); phần mềm máy tính dùng cho hệ thống định vị toàn cầu (GPS); phần 
mềm máy tính dùng trong du lịch và tổ chức du lịch (lữ hành), lên kế hoạch du lịch, định 
hướng, lên kế hoạch tuyến du lịch, cung cấp thông tin địa lý, nơi đến, vận chuyển và giao 
thông, hướng dẫn lái và đi, vẽ bản đồ địa điểm theo tuỳ chọn của người sử dụng, thông tin 
bản đồ đường phố, hiển thị bản đồ điện tử, và thông tin nơi đến; phần mềm máy tính dùng 
để ghi, tổ chức, phát, thực hiện thao tác, và xem văn bản, dữ liệu, tập tin (file) âm thanh, 
tập tin (file) viđêô và trò chơi điện tử liên quan đến máy tính thiết bị truyền hình, thiết bị 
giải mã tín hiệu truyền hình, máy phát âm thanh, máy phát viđêô, máy phát đa phương 
tiện, điện thoại và các thiết bị điện tử số hoá cầm tay; phần mềm máy tính giúp người sử 
dụng lập trình và phân phối văn bản, dữ liệu, hình đồ hoạ, hình ảnh, âm thanh, viđêô, và 
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các nội dung đa phương tiện khác thông qua mạng lưới thông tin liên lạc toàn cầu và các 
mạng máy tính, điện tử và thông tin liên lạc khác; phần mềm máy tính để nhận diện, định 
vị, tạo nhóm, phân phối, và quản lý dữ liệu và đường dẫn giữa các máy tính chủ (server) 
và người sử dụng được kết nối tới các mạng lưới thông tin liên lạc toàn cầu và các mạng 
máy tính, mạng điện tử và các mạng thông tin khác; phần mềm máy tính để sử dụng trên 
các thiết bị điện tử số hoá di động cầm tay và thiết bị điện tử tiêu dùng khác; phần mềm 
xuất bản điện tử; phần mềm đọc ấn phẩm điện tử; phần mềm máy tính quản lý thông tin 
cá nhân; các nội dung, thông tin và bài bình luận bằng âm thanh và âm thanh hình ảnh 
được ghi sẵn có thể tải xuống; sách điện tử, tạp chí điện tử, các ấn phẩm điện tử xuất bản 
định kỳ, thư tin tức định kỳ, báo điện tử hàng ngày, tạp chí điện tử định kỳ và các ấn 
phẩm điện tử khác có thể tải xuống; phần mềm quản lý dữ liệu; phần mềm nhận dạng ký 
tự; phần mềm nhận dạng giọng nói; phần mềm thư điện tử và phần mềm nhắn tin điện tử; 
phần mềm máy tính để truy cập, duyệt qua và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến; bảng tin 
điện tử; phần mềm đồng bộ hoá dữ liệu; phần mềm phát triển ứng dụng; sách hướng dẫn 
cho người sử dụng dưới định dạng có thể đọc bằng thiết bị điện tử, máy hay máy tính 
được dùng với, và bán kèm thành bộ với tất cả các sản phẩm trên; bộ đầu nối, bộ nối, dây 
dẫn, cáp nối, bộ nạp (sạc), gói thiết bị cắm thêm (docks), thiết bị gắn thêm vào máy tính 
có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (docking stations), giao diện (thiết bị 
ghép nối) và bộ điều hợp điện và điện tử dùng cho tất cả các sản phẩm nêu trên; thiết bị 
máy tính dùng cho các sản phẩm nêu trên; thiết bị điện tử có chức năng đa phương tiện để 
dùng với các sản phẩm nêu trên; thiết bị điện tử với chức năng tương tác để dùng với các 
sản phẩm nêu trên; phụ kiện, bộ phận, linh kiện nhỏ và thiết bị đo thử cho các sản phẩm 
nêu trên; vỏ bọc, túi và hộp chuyên dùng hoặc có hình dạng phù hợp để đựng tất cả các 
sản phẩm nêu trên; thiết bị hoa tiêu (hướng dẫn trong hàng hải); thiết bị kiểm tra tem thư; 
máy đếm tiền; cơ cấu dùng cho thiết bị hoạt động khi bỏ xu (thẻ) vào đó; máy ghi âm; 
thiết bị đo chiều cao của mép/gấu trang phục; máy bỏ phiếu; nhãn điện tử cho hàng hoá; 
máy tự động tính toán và chọn ra phần thưởng (giải thưởng); thiết bị và dụng cụ để cân; 
thước đo; bảng thông báo điện tử; thiết bị đo; thiết bị và dụng cụ quang học; vi mạch (các 
lớp silicon); mạch tích hợp; màn hình huỳnh quang; thiết bị điều khiển từ xa; sợi dây dẫn 
quang (sợi quang); hệ thống lắp đặt điện tử dùng để điều khiển từ xa các hoạt động (quy 
trình vận hành) công nghiệp; cột thu lôi (chống sét); thiết bị điện phân; thiết bị dập lửa; 
thiết bị X-quang phục vụ cho mục đích công nghiệp; thiết bị và dụng cụ cứu đắm; thiết bị 
báo động phát ra tiếng còi; kính râm; phim hoạt hình; máy soi trứng; còi gọi chó; nam 
châm trang trí; hàng rào tích điện; bít tất được làm ấm (sưởi) bằng điện; thiết bị báo động, 
thiết bị cảm biến báo động và hệ thống giám sát báo động; hệ thống an ninh và giám sát 
nơi ở; thiết bị dò khói và khí cácbon mono-xít (CO); máy điều nhiệt, thiết bị giám sát, 
thiết bị cảm biến và bộ điều khiển cho hệ thống và thiết bị điều hòa không khí, nhiệt, và 
thông gió; khóa và chốt cửa điện và điện tử cho cửa ra vào và cửa sổ;  bộ điều khiển ánh 
sáng; bộ xử lý trung tâm, bộ vi xử lý, chất bán dẫn, con chíp và bộ vi mạch máy tính, 
mạch tích hợp.  

 
Nhóm 28: Máy trò chơi điện tử trên máy tính; thiết bị trò chơi điện tử cầm tay thích hợp 
cho việc sử dụng với một màn hình hiển thị hoặc bộ điều khiển bên ngoài; trò chơi điện tử 
và trò chơi máy tính. 
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(210) 4-2015-04070 (220) 13.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.7; A15.9.11 
(591) Xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty cổ phần xây lắp và 

bảo dưỡng cơ điện VNK   (VN) 
5Q13, ngõ 126 Nguyễn An Ninh, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện gia dụng, bao gồm: công tắc điện, ổ cắm điện; thiết bị điện cho hệ 

thống quản lý tòa nhà, bao gồm: khóa cửa từ; camera; thiết bị cảm biến khói, thiết bị cảm 
biến nhiệt, thiết bị cảm biến chuyển động, loa, cầu dao điện, thiết bị định tuyến, tủ điều 
khiển. 

 
Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng, bao gồm: đèn chiếu sáng, đèn trang trí, bếp điện, máy 
lọc nước, nồi điện đa năng. 

 

 
(210) 4-2015-04144 (220) 14.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
(300) 013172663 14.08.2014 EM 

(531) 26.1.1; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh 
(731) STIEFEL LABORATORIES, INC.  (US) 

Corporation Service Company, 2711 
Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; kem đánh răng; chế 

phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da, niêm mạc, móng, tóc và da đầu; xà phòng có chứa 
thuốc, xà phòng vệ sinh, dầu gội đầu, phấn trang điểm, nước súc miệng (không dùng cho 
mục đích y tế), gel mỹ phẩm, nước thơm, kem dưỡng da, chế phẩm dạng mỡ mỹ phẩm, 
chế phẩm tẩy rửa, chế phẩm mỹ phẩm dạng sệt và dạng phun xịt; sữa tắm làm mềm da, 
sữa dưỡng ẩm dành cho da, chế phẩm mỹ phẩm làm mềm da sau khi làm sạch , để điều trị 
và ngăn chặn khô da. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm vệ sinh; chế phẩm dược để điều trị các bệnh về 
da, tóc, niêm mạc, móng và da đầu bằng cách bôi ngoài da và qua đường uống và đường 
tiêm và điều trị trực tiếp tại vùng bị tổn thương; chế phẩm dược để ngăn chặn và điều trị 
khô da, chế phẩm tẩy rửa không chứa xà phòng cho mục đích y tế, miếng dán có chứa 
thuốc, cao dán và vật liệu băng bó; miếng dính da dùng cho mục đích y tế, chế phẩm chẩn 
đoán lâm sàng hoặc dùng cho mục đích thí nghiệm y tế; các bộ phận và bộ dụng cụ kiểm 
tra dị ứng. 
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(210) 4-2015-04170 (220) 14.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
(300) 86446416 06.11.2014 US 

  
(731) LUCASFILM LTD. LLC    (US) 

One Letterman Drive, Bldg. B, San 
Francisco, California 94129, United 
States of America   

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân và đồ đội đầu.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-04189 (220) 14.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2 
(731) Lê Hồng Hải   (VN) 

Nhà số 16, ngõ 46, phố Phạm Ngọc 
Thạch, phường Phương Liên, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dầu thực vật, rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; xuất 

nhập khẩu dầu thực vật, rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; đại lý dầu thực 
vật, rau quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-04220 (220) 24.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) ALDILA, INC.   (US) 

14145 Danielson Street, Suite B, Poway, 
California 92064, United States of 
America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Gậy chơi gôn.  
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(210) 4-2015-04349 (220) 26.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần CITICHARM 
Hoa Kỳ  (VN) 
Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; băng vệ sinh; thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng; thực 

phẩm cho em bé; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 16: Giấy; tạp chí; khăn ăn làm bằng giấy; văn phòng phẩm như: bút; sổ ghi chép; 
bìa cặp kẹp đựng tài liệu. 

 
Nhóm 18: Ba lô; túi xách; ví (bóp); cặp đựng tài liệu; va li; ô (dù).  

 
Nhóm 29: Sữa; thực phẩm và đồ uống được chế biến trên cơ sở sữa; dầu thực vật và mỡ 
ăn; phô mai; sữa chua. 

 
Nhóm 30: Thực phẩm được chế biến từ ngũ cốc; kem lạnh; bánh ngọt; cà phê; ca cao; trà 
(chÌ). 

 
Nhóm 32: Đồ uống đống chai; đồ uống hoa quả; bia; nước uống có ga; nước uống tăng 
lực; nước uống bổ sung vitamin và khoáng chất không dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-04369 (220) 26.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
(300) 86/529,367 09.02.2015 US 

  
(731) UNITED PARCEL SERVICE OF 

AMERICA, INC.   (US) 
55 Glenlake Parkway NE Atlanta, 
Georgia 30328 U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ chuẩn bị hoá đơn; dịch vụ quản lý tiếp vận; dịch vụ đưa ra giải pháp 

quản lý mạng lưới vận chuyên hàng hoá; dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là, quản lý 
các dịch vụ tiếp vận, tiếp vận thu hồi (quy trình lên kế hoạch, thực hiện và kiểm soát một 
cách hiệu quả dòng hàng hóa cùng các dịch vụ và thông tin có liên quan từ điểm tiêu 
dùng trở về nơi xuất phát nhằm mục đích thu hồi các giá trị còn lại của hàng hóa hoặc 
thải hồi một cách hơp lý), chuỗi cung ứng, việc làm rõ và đồng bộ hóa chuỗi cung ứng, 
việc dự báo cung cầu và quy trình phân phối sản phẩm cho người khác; dịch vụ trợ giúp, 
cố vấn và tư vấn kinh doanh liên quan đến các dịch vụ phân phối hàng hóa, vận tải, vận 
chuyển bằng tàu, quản lý điều hành, tiếp vận, tiếp vận thu hồi, hệ thống chuỗi cung ứng 
và sản xuất và giải pháp phân phối; dịch vụ tư vấn và quản lý kinh doanh, dịch vụ phân 
loại hàng hóa; dịch vụ xử lý dữ liệu; dịch vụ cửa hàng bán lẻ các loại tem, đồ dùng văn 
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phòng, văn phòng phẩm, và các hộp đựng hàng để vận chuyển bằng tàu và phong bì; dịch 
vụ sao chụp và sao chép tài liệu. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ hậu cần chuyển phát và vận tải hàng hóa, cụ thể là lập thời gian biểu 
và xử lý hàng gửi, chuẩn bị các tài liệu, bao bì đóng gói để vận chuyển hàng bằng tàu, và 
theo dõi và tìm kiếm các tài liệu, và các bưu kiện thông qua hệ thống máy tính vô tuyến 
và hữu tuyến, mạng nội bộ internet và mạng internet; dịch vụ giám sát và theo dõi các tài 
liệu, và các bưu kiện để đảm bảo chuyển phát chính xác và kịp thời thông qua hệ thống 
máy tính vô tuyến và hữu tuyến, mạng nội bộ internet và mạng internet; dịch vụ xử lý 
hoàn chỉnh đơn hàng (quá trình xử lý hoàn chỉnh đơn hàng bắt đầu từ điểm tiếp nhận đơn 
hàng cho đến khi hoàn tất việc giao hàng cho người mua, bao gồm lấy hàng, lưu kho, xử 
lý hàng hoá, thực hiện các thay đổi cần thiết, điều chỉnh hàng hoá, đóng gói và chuyển 
cho người mua đúng hẹn); dịch vụ lấy hàng nhanh, lưu kho, vận chuyển và chuyển phát 
nhanh; dịch vụ thông quan hải quan; dịch vụ chuyên phát và vận chuyển hàng hóa bằng 
tàu, cụ thể là, lấy hàng, vận chuyển và chuyển phát thư từ, tài liệu, phương tiện liên lạc, ấn 
phẩm, bưu kiện, vật liệu thô, và các hàng hóa và tài sản khác bằng các phương thức vận 
chuyên khác nhau; dịch vụ xếp hàng vào kho, cụ thể là đóng gói, lưu giữ, phân phối, lấy 
hàng, đóng kiện và gửi trả lại thư từ, tài liệu, phương tiện liên lạc, ấn phẩm, bưu kiện, vật 
liệu thô, và các hàng hóa và tài sản khác; dịch vụ tiếp vận, cụ thể là lưu trữ, vận chuyển và 
chuyển phát hàng hóa cho người khác bằng các phương thức vận chuyển khác nhau; dịch 
vụ cung cấp thông tin về dịch vụ chuyển phát và vận tải quốc tế, về vận tải, chuyển phát 
và gửi trả lại các bưu kiện và tài sản cá nhân bằng các phương thức vận chuyển khác 
nhau; dịch vụ chuyển phát và lưu kho; dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng tàu; dịch vụ vận 
chuyển nhanh thư tín hoặc hàng hóa; dịch vụ tiếp vận chuỗi cung ứng và dịch vụ tiếp vận 
thu hồi; dịch vụ đóng gói hàng hóa để vận chuyển; dịch vụ cho thuê hộp thư. 

 

 
(210) 4-2015-04406 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) NSE PRODUCTS, INC.   (US) 

75 West Center Street, Provo, Utah 
84601, USA  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 29: Chế phẩm dạng lắc thay thế bữa ăn có chứa protein sữa như là thành phần 

chính (không cho mục đích y tế); chế phẩm dinh dưỡng dạng lỏng có nguồn gốc động vật, 
không cho mục đích y tế; chế phẩm dinh dưỡng dạng viên có nguồn gốc động vật, không 
cho mục đích y tế; bột dinh dưỡng có nguồn gốc động vật, không cho mục đích y tế; chế 
phẩm dinh dưỡng dạng viên nang có nguồn gốc động vật, không cho mục đích y tế; chiết 
xuất dinh dưỡng có nguồn gốc động vật, không cho mục đích y tế; chế phẩm dinh dưỡng 
dạng lỏng có nguồn gốc thực vật, cụ thể là chiết xuất của trái cây, chiết xuất của rong 
biển, không cho mục đích y tế; đồ uống thay thế bữa ăn có nguồn gốc thực vật, cụ thể là 
chiết xuất của trái cây, chiết xuất của rong biển (chế phẩm dinh dưỡng dạng lỏng, không 
cho mục đích y tế); chế phẩm dinh dưỡng dạng viên có nguồn gốc thực vật, cụ thể là chiết 
xuất của trái cây, chiết xuất của rong biển, không cho mục đích y tế; bột dinh dưỡng có 
nguồn gốc thực vật, cụ thể là chiết xuất của trái cây, chiết xuất của rong biển, không cho 
mục đích y tế; chế phẩm dinh dưỡng dạng viên nang có nguồn gốc thực vật, cụ thể là 
chiết xuất của trái cây, chiết xuất của rong biển, không cho mục đích y tế; chiết xuất dinh 
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dưỡng có nguồn gốc thực vật, cụ thể là chiết xuất của trái cây, chiết xuất của rong biển, 
không cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 30: Đồ uống sô cô la; đồ uống ca cao; chế phẩm dinh dưỡng dạng lỏng có nguồn 
gốc thực vật, cụ thể là trà xanh, bột hạt ca cao, ngũ cốc, không cho mục đích y tế; đồ 
uống thay thế bữa ăn có nguồn gốc thực vật, cụ thể là trà xanh, bột hạt ca cao, ngũ cốc, 
(chế phẩm dinh dưỡng dạng lỏng, không cho mục đích y tế); chế phẩm dinh dưỡng dạng 
viên có nguồn gốc thực vật, cụ thể là trà xanh, bột hạt ca cao, ngũ cốc, không cho mục 
đích y tế; bột dinh dưỡng có nguồn gốc thực vật, cụ thể là trà xanh, bột hạt ca cao, ngũ 
cốc, không cho mục đích y tế; chế phẩm dinh dưỡng dạng viên nang có nguồn gốc thực 
vật, cụ thể là trà xanh, bột hạt ca cao, ngũ cốc, không cho mục đích y tế; chiết xuất dinh 
dưỡng có nguồn gốc thực vật, cụ thể là trà xanh, bột hạt ca cao, ngũ cốc, không cho mục 
đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-04427 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) LOCKON CO., LTD.  (JP) 

13F, Breeze Breeze Bldg., 2-4-9 Umeda, 
Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0001, 
Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính được ghi sẵn; chương trình máy vi tính có thể tải 

xuống được; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được; xuất bản phẩm điện tử được 
ghi sẵn. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo và dịch vụ quảng cáo; tư vấn quảng cáo; cho thuê không gian quảng 
cáo trên internet; dịch vụ thúc đẩy bán hàng cho người khác; dịch vụ nghiên cứu, phân 
tích và thông tin liên quan đến hiệu quả quảng cáo; nghiên cứu và phân tích thị trường; tư 
vấn quản lý nhân sự; tư vấn nghiệp vụ thương mại; điều tra thương mại và khảo sát kinh 
doanh thương mại; phân tích dữ liệu kinh doanh; dịch vụ đặt giá thầu cho quảng cáo trực 
tuyến theo xếp hạng (xếp hạng theo mức thanh toán trước) cho người khác (thường là dựa 
vào các công cụ tìm kiếm); dịch vụ xúc tiến thương mại, cụ thể là thúc đẩy bán hàng hóa 
và dịch vụ cho người khác thông qua phiếu mua hàng. 

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo; cung cấp các xuất bản phẩm điện tử trực tuyến. 

 
Nhóm 42: Thiết kế bản vẽ công nghiệp, thiết kế đồ họa nghệ thuật; lập trình và duy trì 
chương trình máy tính; lập trình và duy trì chương trình máy tính trực tuyến; tư vấn kỹ 
thuật liên quan đến máy tính; cho thuê máy tính; cung cấp chương trình máy tính; cho 
thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ (địa chỉ trang tin điện tử); thông tin về việc cho 
thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ (địa chỉ trang tin điện tử); cung cấp chương 
trình máy tính thông qua nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP); cho thuê thời gian truy 
cập vào chương trình máy tính thông qua nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP). 
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(210) 4-2015-04447 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) ASAHI KASEI HOME PRODUCTS 

CORPORATION  (JP) 
1-105 Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, 
Tokyo 101-8101 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói thực phẩm; màng mỏng đúc bằng 

chất dẻo để bao gói thực phẩm cho mục đích gia dụng; màng mỏng đúc bằng chất dẻo để 
bao gói thực phẩm sử dụng cho công nghiệp; túi bằng chất dẻo để cất giữ thức ăn cho mục 
đích gia dụng; tấm giấy dùng trong nấu nướng và ngăn ngừa cháy và dính thức ăn trên đĩa 
quay hoặc đĩa trong lò vi sóng; tấm lót bằng chất dẻo không dệt dùng trong nấu nướng; 
giấy; bìa cứng; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; tranh ảnh; văn phòng phẩm; chất dính (keo 
dán) dung cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; chổi quét sơn; máy chữ (dùng điện 
hoặc không dùng điện) và đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); đồ dùng hướng dẫn và giảng 
dạy (trừ thiết bị giảng dạy); vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói (không bao gồm trong 
các nhóm khác); chữ in; bản in đúc. 

 
Nhóm 21: Lá nhôm dùng trong nấu nướng (dụng cụ nấu ăn không dùng điện có tạo hình 
thành khuôn) (dụng cụ nhà bếp); miếng lót chảo dùng để rán; đồ chứa đựng dùng trong 
gia dụng hoặc nhà bếp; dụng cụ cho mục đích gia dụng; lượng và bọt biển cho mục đích 
gia dụng; bàn chải; vật liệu dùng để làm bàn chải; dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; 
miếng bùi nhùi thép dùng để làm sạch; kính thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính xây 
dựng); đồ thủy tinh để chứa đựng, đồ sứ để chứa đựng và đồ bằng đất nung để chứa đựng 
(không bao gồm trong các nhóm khác). 

 

 
(210) 4-2015-04466 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD.  

(JP) 
23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Đồ uống cho em bé; thức ăn và đồ uống đã chế biến để ăn dặm (cho em bé và 

trẻ sơ sinh); sữa bột cho em bé; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung sức khỏe dùng cho 
mục đích y tế; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dùng cho ăn 
kiêng; chế phẩm dược phẩm, cụ thể là chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; 
chế phẩm bổ dưỡng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y 
tế; chế phẩm vitamin và khoáng chất dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chondroitin dùng 
cho mục đích y tế; chế phẩm khuẩn axit lactic dùng cho y tế; chế phẩm men bia dùng cho 
mục đích y tế; kẹo chứa thuốc; chất mài mòn răng; chất hàn, gắn răng; dược phẩm dạng 
gel dùng để làm trắng răng; vật liệu để hàn răng; vòng đeo tay dùng cho mục đích y tế; 
giấy thấm dầu dùng cho mục đích y tế; viên thuốc con nhộng dùng cho dược phẩm; vải 
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gạc để băng bó; bao con nhộng dùng trong y tế; miếng che mắt bị thương dùng cho mục 
đích y tế; bông tai dùng cho mục đích y tế; tã lót dùng cho người không tự kiềm chế được; 
tinh dịch dùng cho thụ tinh nhân tạo; băng vệ sinh; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có 
kinh nguyệt; khăn vệ sinh; quần lót vệ sinh; bông thấm hút; lactoza dùng cho mục đích 
dược phẩm; giấy bắt ruồi; cao dán; băng dùng để băng bó; colođion dùng cho mục đích 
dược phẩm; giấy chống nhậy cắn, chống mọt cắn.  

 
Nhóm 29: Hỗn hợp súp và nước thịt hầm; súp miso ăn liền; sữa; sữa lên men axit lactic; 
sữa lên men khuẩn axit lactic; sữa lên men cho mục đích nấu ăn; sữa bột (không dùng cho 
trẻ em); đồ uống trên cơ sở sữa có chứa cà phê hoặc trà; sản phẩm sữa; đồ uống từ sữa, 
sữa là chủ yếu.  

 
Nhóm 30: Bột cà ri; chế phẩm ngũ cốc; thanh ngũ cốc; cháo khô đông lạnh; mỳ khô đông 
lạnh; món ăn phụ đã chế biến từ chế phẩm ngũ cốc đã chế biến là thành phần chính; cà 
phê; trà; trà ô long; trà đen; trà Nhật làm từ tảo biển (kombu-cha) (sản phẩm thay thế trà); 
trà mạch nha; trà xanh Nhật; ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê hoặc trà có sữa; bột cọ 
sagu; cà phê nhân tạo; cà phê cô đặc để pha chế đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên 
cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; thực phẩm bổ sung làm từ thảo mộc không dùng 
cho mục đích y tế, cụ thể là thảo mộc đã bảo quản (gia vị); thực phẩm làm từ ngũ cốc bao 
gồm bánh quy làm từ cám gạo lứt, ngũ cốc dạng thanh, lát ngũ cốc mỏng được sấy khô, 
mảng ngô dẹt mỏng, chế phẩm ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2015-04478 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) M/S RSPL HEALTH PVT. LTD.  (IN) 

119-121 (Part), Block P & T, Fazalganj 
Kalpi Road Kanpur - 208012 (U.P.), 
India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng và chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng 

cho mục đích y tế; bột làm sạch; chế phẩm làm sạch.  
 

 
(210) 4-2015-04482 (220) 27.02.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 19.7.1; 2.9.23; 4.5.21 
(731) GLOBEFILL INCORPORATED  (CA) 

829 Norwest Road, Suite 216, Kingston, 
Ontario, K7P 2N3, Canada 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 33: Rượu vôtca. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-04504 (220) 02.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế và đầu tư Việt Nam  
(VN) 
Số 1A, Yết Kiêu, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, nước xức tóc; chế 

phẩm nhuộm; sữa tắm, kem, dung dịch dưỡng thể chăm sóc da, sản phẩm làm đẹp da, tóc, 
móng. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm dinh 
dưỡng và các sản phẩm thực phẩm liên quan đến sức khỏe con người, cụ thể là: các chất 
bổ sung dinh dưỡng có nguồn gốc từ ngũ cốc và thảo dược; các loại vitamin, khoáng chất 
và vi lượng. 

 
Nhóm 14: Sản phẩm phụ kiện và đồ lưu niệm, cụ thể là: đồng hồ; nhẫn; vòng đeo tay 
(trang sức, đồ kim hoàn, đồ thủ công mỹ nghệ). 

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ thời trang: quần, áo, váy, đồ lót; phụ kiện thời trang, cụ thể là: mũ, 
tất, khăn, găng tay.  

 
Nhóm 26: Phụ kiện may mặc, cụ thể là: đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải; khuy, khuy 
bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng (không bằng kim loại quý); hoa nhân tạo; đăng 
ten và đồ thêu, ruy băng và dải; khuy, khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng 
(không bằng kim loại quý). 

 
Nhóm 35: Mua bán xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, nước xức tóc, 
chế phẩm nhuộm, sữa tắm, kem, dung dịch dưỡng thể chăm sóc da, sản phẩm làm đẹp da, 
tóc, móng, dược phẩm, thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh 
dưỡng và các sản phẩm thực phẩm liên quan đến sức khỏe con người, quần áo, đồ thời 
trang, phụ kiện thời trang, may mặc, đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải; khuy, khuy 
bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng, hoa nhân tạo, sản phẩm phụ kiện và đồ lưu niệm.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói sản phẩm hàng hóa.  
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(210) 4-2015-04505 (220) 02.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thương mại 
quốc tế và Đầu tư Việt Nam  
(VN) 
Số 1A, Yết Kiêu, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, nước xức tóc; chế 

phẩm nhuộm; sữa tắm, kem, dung dịch dưỡng thể chăm sóc da, sản phẩm làm đẹp da, tóc, 
móng.   

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh 
dưỡng và các sản phẩm thực phẩm liên quan đến sức khỏe con người, cụ thể là: các chất 
bổ sung dinh dưỡng có nguồn gốc từ ngũ cốc và thảo dược; các loại vitamin, khoáng và vi 
chất.   

 
Nhóm 14: Sản phẩm phụ kiện và đồ lưu niệm, cụ thể là: đồng hồ; nhẫn; vòng đeo tay 
(trang sức, đồ kim hoàn, đồ thủ công mỹ nghệ). 

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ thời trang: quần, áo, váy, đồ lót; phụ kiện thời trang, cụ thể là: mũ, 
tất, khăn, găng tay.  

 
Nhóm 26: Phụ kiện may mặc, cụ thể là: đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải; khuy, khuy 
bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng (không bằng kim loại quý); hoa nhân tạo.   

 
Nhóm 35: Mua bán xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, nước xức tóc, 
chế phẩm nhuộm; sữa tắm, kem, dung dịch dưỡng thể chăm sóc da, sản phẩm làm đẹp da, 
tóc, móng; dược phẩm; thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh 
dưỡng và các sản phẩm thực phẩm liên quan đến sức khỏe con người; quần áo, đồ thời 
trang; phụ kiện thời trang, may mặc; đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải; khuy, khuy 
bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng; hoa nhân tạo; sản phẩm phụ kiện và đồ lưu niệm.    

 
Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói sản phẩm hàng hóa.  

 

 
(210) 4-2015-04540 (220) 02.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(300) 65346 01.09.2014 JM 

  
(731) APPLE INC.   (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và dịch vụ nghiên cứu và thiết kế liên quan đến 
khoa học và công nghệ; dịch vụ phân tích và nghiên cứu công nghiệp; lập trình máy tính; 
thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; thiết kế, phát triển và bảo trì phần 
mềm nguồn đóng (sở hữu độc quyền riêng) trong lĩnh vực ngôn ngữ tự nhiên, lời nói, diễn 
giả, ngôn ngữ, nhận dạng giọng nói, và nhận dạng dấu giọng nói, cho thuê các thiết bị và 
dụng cụ phần cứng máy tính và phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn phần cứng và phần 
mềm máy tính; dịch vụ hỗ trợ và tư vấn để phát triển hệ thống máy tính, các cơ sở dữ liệu 
và ứng dụng máy tính; cung cấp trực tuyến thông tin về phần cứng hoặc phần mềm máy 
tính; dịch vụ tạo lập, thiết kế, và bảo trì trang web; dịch vụ cho thuê chỗ trên máy chủ để 
đặt trang web; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) với tính năng cho thuê chỗ 
đặt các ứng dụng phần mềm máy tính của người khác; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng 
dụng (ASP) với tính năng phần mềm máy tính để tạo, sáng tác, phân phối, tải, truyền, 
nhận, chơi, biên tập, trích dẫn, mã hóa, giải mã, hiển thị, lưu trữ và tổ chức văn bản, đồ 
họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô, và nội dung đa phương tiện, và các ấn phẩm điện tử; dịch 
vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) với tính năng phần mềm máy tính dùng với phần 
mềm nhận dạng giọng nói và các ứng dụng phần mềm có sử dụng giọng nói; cung cấp 
phần mềm trực tuyến không tải xuống được; cung cấp công cụ tra cứu để lấy dữ liệu qua 
mạng internet và các mạng thông tin liên lạc điện tử khác; tạo các chỉ mục về thông tin, 
các trang web và các nguồn trực tuyến khác có sẵn trên mạng máy tính toàn cầu cho 
người khác; dịch vụ lưu trữ dưới dạng điện tử dữ liệu, văn bản, hình ảnh, âm thanh, và 
viđêô; dịch nối mạng xã hội trực tuyến; cung cấp trang web nối mạng xã hội; dịch vụ 
nghiên cứu bản đồ và vẽ bản đồ (ánh xạ dữ liệu); dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn liên 
quan đến tất cả các dịch vụ trên. 

 

 
(210) 4-2015-04541 (220) 02.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(300) 65347 01.09.2014 JM 

  
(731) APPLE INC.   (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần cứng của máy vi tính; máy 

vi tính có thể chơi trò chơi; máy vi tính cầm tay; máy tính bảng; máy hỗ trợ cá nhân số 
hoá (thiết bị điện tử có khả năng ghi nhận thông tin của người sử dụng đưa vào bằng cây 
bút đặc biệt, và hỗ trợ các công cụ cá nhân cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax); máy 
tổ chức điện tử (nhỏ như máy tính cầm tay với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn); sổ ghi 
chép điện tử; thiết bị đọc sách điện tử; thiết bị điện tử số hoá cầm tay và phần mềm liên 
quan (ghi sẵn hoặc có thể tải về); thiết bị điện tử số hoá di động cầm tay có khả năng truy 
cập Internet và để gửi, nhận, và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, fax, thư điện tử, và 
các dữ liệu số hoá khác; bộ thiết bị điện tử cầm tay dùng để nhận, lưu trữ, và/hoặc truyền 
dữ liệu và tin nhắn theo phương thức không dây, và thiết bị điện tử cho phép người sử 
dụng dò tìm hay quản lý thông tin cá nhân; thiết bị ghi và tái tạo âm thanh; máy nghe 
nhạc MP3 và các thiết bị nghe âm thanh theo định dạng số hoá khác; máy ghi âm thanh 
kỹ thuật số; máy ghi và máy phát viđêô kỹ thuật số; máy ghi âm và máy quay băng cát 
xét âm thanh; máy ghi âm và máy quay băng cát xét viđêô; đầu ghi và máy chạy đĩa 
compắc; đầu ghi và đầu máy chạy đĩa DVD; đầu ghi và dầu máy chạy băng âm thanh kỹ 
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thuật số; máy thu thanh (rađiô), thiết bị phát và thu sóng rađiô; bộ trộn tín hiệu âm thanh, 
tín hiệu viđêô, và tín hiệu kỹ thuật số; bộ khuyếch đại âm thanh; bộ thu âm thanh; bộ giải 
mã âm thanh; thiết bị âm thanh dùng trong ô tô; tai nghe (nhét vào tai), tai nghe vòng qua 
đầu; loa âm thanh; micrô; linh kiện và phụ kiện âm thanh; mô-đem; thiết bị thông tin liên 
lạc qua mạng; thiết bị và dụng cụ thông tin liên lạc điện tử; thiết bị nghe nhìn dùng trong 
giảng dạy; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng cụ viễn thông; thiết bị sử dụng 
hệ thống định vị toàn cầu (GPS); điện thoại; thiết bị liên lạc theo phương thức không dây 
để truyền âm thanh giọng nói, dữ liệu hoặc hình ảnh; dây cáp; thiết bị lưu trữ dữ liệu; vật 
mang dữ liệu từ tính; con chíp (mạch điện tử siêu nhỏ), đĩa và băng có ghi hay dùng để 
ghi chương trình và phần mềm máy tính; máy fax; máy ảnh; pin (ắc quy); ti vi; đầu máy 
thu hình; màn hình ti-vi; bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box); phần mềm máy 
tính; chương trình trò chơi máy tính và trò chơi điện tử; phần mềm máy tính cho hệ thống 
định vị toàn cầu (GPS); phần mềm máy tính dùng trong du lịch và tổ chức du lịch (lữ 
hành), lên kế hoạch du lịch, định hướng, lên kế hoạch tuyến du lịch, cung cấp thông tin 
địa lý, nơi đến, vận chuyển và giao thông, hướng dẫn lái và đi, vẽ bản đồ địa điểm theo 
tùy chọn của người sử dụng, thông tin bản đồ đường phố, hiển thị bản đồ điện tử, và thông 
tin nơi đến; phần mềm máy tính để lập, tạo ra, phân phối, tải, truyền, nhận, chạy, chỉnh 
sửa, trích dẫn, mã hóa, giải mã, hiển thị, lưu giữ và tổ chức văn bản, dữ liệu, hình đồ họa, 
hình ảnh, âm thanh, viđêô, và các nội dung đa phương tiện khác, các ấn phẩm điện tử, và 
các trò chơi điện tử; phần mềm máy tính dùng để ghi, tổ chức, phát, thực hiện thao tác, và 
xem văn bản, dữ liệu, tập tin (file) âm thanh, tập tin (file) viđêô và trò chơi điện tử liên 
quan đến máy tính, thiết bị truyền hình, thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình, máy phát âm 
thanh, máy phát viđêô, máy phát đa phương tiện, điện thoại, và các thiết bị điện tử số hóa 
cầm tay; phần mềm máy tính giúp người sử dụng lập trình và phân phối văn bản, dữ liệu, 
hình đồ họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô và các nội dung đa phương tiện khác thông qua 
mạng lưới liên lạc toàn cầu và các mạng máy tính, điện tử và liên lạc khác; phần mềm 
máy tính để nhận diện, định vị, tạo nhóm, phân phối, và quản lý dữ liệu và đường dẫn 
giữa các máy tính chủ (server) và người sử dụng được kết nối tới các mạng lưới liên lạc 
toàn cầu và các mạng máy tính, mạng điện tử và mạng thông tin liên lạc khác; phần mềm 
máy tính để sử dụng trên các thiết bị điện tử số hóa di động cầm tay và thiết bị điện tử 
tiêu dùng khác; phần mềm xuất bản điện tử; phẩn mềm đọc ấn phẩm điện tử; phần mềm 
máy tính quản lý thông tin cá nhân; âm thanh và nội dung nghe nhìn, thông tin, và lời 
bình luận ghi sẵn có thể tải xuống; sách, tạp chí, ấn phẩm định kỳ, bản tin, báo, tập san 
chuyên đề điện tử, và các ấn phẩm điện tử khác có thể tải xuống; phần mềm quản lý cơ sở 
dữ liệu; phần mềm nhận dạng ký tự; phần mềm nhận dạng giọng nói; phần mềm thư điện 
tử và phần mềm nhắn tin điện tử; phần mềm máy tính để truy cập, duyệt qua và tìm kiếm 
cơ sở dữ liệu trực tuyến; bảng tin điện tử; phần mềm đồng bộ hóa dữ liệu; phần mềm phát 
triển ứng dụng; sách hướng dẫn cho người sử dụng dưới định dạng có thể đọc được bằng 
thiết bị điện tử, máy hay máy tính được dùng với, và bán kèm thành bộ với tất cả các sản 
phẩm trên; bộ đấu nối, bộ nối, dây dẫn, cáp nối, bộ nạp (sạc), gói thiết bị cắm thêm 
(dock), thiết bị gắn thêm vào máy tính có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi 
(docking station), giao diện (thiết bị ghép nối), và bộ điều hợp điện và điện tử dùng cho 
tất cả các sản phẩm trên; thiết bị máy tính dùng cho các sản phẩm trên; thiết bị điện tử có 
chức năng đa phương tiện dùng với các sản phẩm trên; thiết bị điện tử có chức năng tương 
tác dùng với các sản phẩm trên; phụ kiện, bộ phận, linh kiện nhỏ, và thiết bị đo thử để 
dùng với tất cả các sản phẩm trên; vỏ bọc, túi và hộp chuyên dùng hoặc có hình dạng phù 
hợp để đựng tất cả các sản phẩm trên; thiết bị hoa tiêu (dẫn hướng trong hàng hải); thiết bị 
kiểm tra tem thư; máy đếm tiền; cơ cấu dùng cho thiết bị hoạt động khí bỏ xu (thẻ) vào 
đó; máy ghi âm; thiết bị đo chiều cao của mép/gấu trang phục; máy bỏ phiếu; nhãn điện 
tử dùng cho hàng hóa; máy tự động tính toán và chọn ra phần thưởng (giải thưởng); thiết 
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bị và dụng cụ để cân; thước đo; bảng thông báo điện tử; thiết bị đo; thiết bị và dụng cụ 
quang học; vi mạch (các lớp silicon); mạch tích hợp; màn hình huỳnh quang; thiết bị điều 
khiển từ xa; sợi dây dẫn quang (sợi quang); hệ thống lắp đặt điện tử dùng để điều khiển từ 
xa các hoạt động (quy trình vận hành) công nghiệp; cột thu lôi (chống sét); thiết bị điện 
phân; thiết bị dập lửa; thiết bị X- quang phục vụ cho mục đích công nghiệp; thiết bị và 
dụng cụ cứu đắm; thiết bị báo động phát ra tiếng còi; kính râm; phim hoạt hình; máy soi 
trứng; còi gọi chó; nam châm trang trí; hàng rào điện; bít tất được làm ấm (sưởi) bằng 
điện; thiết bị báo động, thiết bị cảm biến có báo động, và hệ thống theo dõi báo động; hệ 
thống an ninh và giám sát cho nhà ở; thiết bị dò khói và khí các-bon mô-nô-xít; máy điều 
nhiệt, thiết bị theo dõi (màn hình theo dõi), thiết bị cảm biến, và điều khiển cho thiết bị và 
hệ thống điều hòa không khí, sưởi ấm, và thông gió; khóa cửa và khóa cửa sổ và chốt 
(then) vận hành bằng điện và điện tử; thiết bị điều khiển/thiết bị điều khiển từ xa để mở 
cửa ga-ra; thiết bị điều khiển/thiết bị điều khiển từ xa để mở rèm, màn cửa, mành cửa sổ, 
và rèm cửa sổ; thiết bị điều khiển đèn (hệ thống ánh sáng). 

 

 
(210) 4-2015-04562 (220) 03.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.9.1; 26.1.1 
(731) WESTINGHOUSE ELECTRIC 

CORPORATION   (US) 
51 West 52nd Street, New York, NY, 
10019-6119 U.S.A  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 08: Thiết bị chăm sóc cá nhân, cụ thể là, máy tẩy lông (dụng cụ cầm tay), kéo xén 

(tông đơ) cắt tóc dao cạo râu, kẹp uốn tóc, dụng cụ uốn tóc, máy cạo râu, dụng cụ cầm tay 
để tạo kiểu tóc dụng cụ uốn lông mi; các sản phẩm chăm sóc quần áo cụ thể là bàn là 
điện; dụng cụ và đồ dùng nhà bếp không dùng điện, cụ thể là, dao khoét, dao gọt, dụng cụ 
lấy lõi táo, dụng cụ khoét dưa, muỗng múc dưa, dụng cụ nạo vỏ chanh, cam, dụng cụ cắt 
lát, dụng cụ cắt (công cụ cầm tay), dao nhà bếp, dụng cụ mài dao, kéo làm bếp, dụng cụ 
cắt bánh pizza, dụng cụ mở hộp, dụng cụ kẹp vỡ và lấy thịt càng tôm hùm dụng cụ kẹp vỡ 
quả hạch, hạt quả, dụng cụ làm mềm thịt, cối nghiền, cối giã và chày giã, dụng cụ làm mì 
ống, mì sợi (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công), bộ đồ ăn, cụ thể là, nĩa/dĩa (dùng để ăn), 
dao và thìa, muỗng (dùng để ăn). 

 

 
(210) 4-2015-04647 (220) 04.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh dương, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa mỹ phẩm 
Chi Chi  (VN) 
317/9B Trần Văn Kiểu, phường 3, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-04665 (220) 04.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, xanh tím than, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Ruby Star   (VN) 
116/6 Thiên Phước, phường 9, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính, thước (dụng cụ đo), bảng thông báo điện tử. 
 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm; máy chữ và đồ dùng văn phòng; giấy; đồ dùng học tập; bút 
viết, giấy, sổ, tập vở, băng keo, keo dán, hồ dán, bút xóa, xóa kéo, gôm, tẩy, bảng quảng 
cáo bằng bìa cứng hoặc giấy, bảng đen, bảng viết, bảng tính số học, phấn, bút viết bảng, 
kéo, dao dọc giấy (đồ dùng văn phòng), bấm kim (đồ dùng văn phòng), bấm lỗ (đồ dùng 
văn phòng), kệ để bút, hộp bút, kẹp các loại (văn phòng phẩm) thước vuông góc, thước vẽ.  

 

 
(210) 4-2015-04698 (220) 04.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu đèn LED Quốc Tế  (VN) 
Đường 70, tổ dân phố Phú Thứ, phường 
Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Đèn led dùng cho màn hình hiển thị. 
 

Nhóm 11: Đèn led dùng cho mục đích chiếu sáng. 
 

 
(210) 4-2015-04741 (220) 05.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.9.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và đầu tư Vĩ Long  (VN) 
83/4B Quang Trung, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt. 
 

Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, phân phối nước và thiết bị vệ sinh, thiết bị khử trùng, khử độc thực phẩm bằng 
khí ozon. 
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Nhóm 44: Dịch vụ y tế: cụ thể là dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc 
động vật. 

 

 
(210) 4-2015-04748 (220) 05.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(300) 86/396,790 16.09.2014 US 

  
(731) AMGEN INC.   (US) 

One Amgen Center Drive, Thousand 
Oaks, California 91320-1799, U.S.A. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm dược dùng để điều trị rối loạn miễn dịch mãn tính, 

rối loạn viêm khớp và các rối loạn viêm mãn tính; chế phẩm dược dùng để điều trị bệnh 
vẩy nến, viêm khớp vẩy nến và bệnh hen suyễn. 

 

 
(210) 4-2015-04768 (220) 05.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ đô (boóc-đô), xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Huy Hoàng  (VN) 
6 lô B, khu nhà ở CBCS cục B54 TC5-
BCA, tổ 1, khu phố 1, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Kem (sản phẩm sữa); thạch trái cây; nước quả nấu đông; thạch cho thực phẩm. 
 

Nhóm 30: Ca cao; cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống 
trên sơ sở sôcôla; đồ uống cà phê có sữa. 

 

 
(210) 4-2015-04810 (220) 05.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 
Tự động hóa Năng lượng   (VN)
Số 12, ngách 83, ngõ 24, phố Kim Đồng, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm thiết bị ngành điện, dầu khí camera, 

mạng nội bộ LAN (Local Area Network), thiết bị đo điện, thiết bị đo điện trở nối đất, 
điện trở cách điện, cầu đo điện trở một chiều, camera nhiệt, thiết bị phân tích nguồn điện, 
thiết bị đo lường nhiệt độ, hệ thống giám sát nhiệt độ cáp và phát hiện cháy, đường ống 
nhằm giảm thiểu sự cố, cháy nổ, đảm bảo tính liên tục của hệ thống, giám sát lưu lượng 
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chảy dầu, phần mềm cho các hệ thống điều khiển trạm điện, Mini SCADA/SCADA, thiết 
bị viễn thông. 

 

 
(210) 4-2015-04812 (220) 05.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Tập đoàn VINGROUP - Công Ty 

CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thẻ từ; thẻ ghi dữ liệu từ tính; phần mềm (chương trình) máy tính; phần mềm 

thương mại điện tử; phần mềm hỗ trợ thanh toán điện tử bằng thẻ.  
 

Nhóm 35: Thương mại điện tử, mua bán hàng hóa qua mạng internet thanh toán bằng thẻ 
cho các sản phẩm: đồ điện tử văn phòng và gia đình (như ti vi, loa, đài), điện lạnh văn 
phòng và gia đình (như tủ lạnh, máy giặt, điều hòa), đồ bếp gia đình (như nồi, niêu, xong, 
chảo), đồ nội thất văn phòng và gia đình (như giường, tủ, bàn ăn), sản phẩm thời trang 
(mỹ phẩm, quần áo, giày dép); dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ.  

 
Nhóm 36: Phát hành thẻ thanh toán, thẻ rút tiền (ATM), thẻ ghi nợ (do các tổ chức tín 
dụng thực hiện).  

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm (chương trình) máy tính, phần mềm thương mại điện tử, 
phần mềm hỗ trợ thanh toán điện tử bằng thẻ; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần 
cứng máy tính; lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-04827 (220) 05.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần Hà Trí Vi Na  

(VN) 
100/6 Đất Thánh, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Rau quả bảo quản sấy khô hoặc nấu chín; mứt quả (mứt ướt); sữa chua. 
 

Nhóm 30: Cà phê; bột; tương ớt; nước tương, tương ăn phở (gia vị); bánh ngọt và kẹo); 
tương cà; sa tế (gia vị). 
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(210) 4-2015-04836 (220) 05.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; A11.1.13; A11.1.25 
(591) Xanh dương, xám, bạc, nâu, trắng, đen 
(731) Công ty hữu hạn công nghiệp 

First Metal Việt Nam  (VN) 
Đường số 7, khu công nghiệp Hố Nai 3, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nấu nướng như: mâm (khay) hấp thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-04851 (220) 06.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.15; A5.3.13 
(591) Xanh dương, xanh lá mạ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH văn hóa sáng 
tạo Trí Việt   (VN) 
11 I - H Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán sách ấn phẩm, lịch, sổ tay, văn phòng phẩm, thiết 

bị văn phòng, máy tính, mua các loại băng đĩa audio và video học ngoại ngữ, nhạc, phim, 
phần mềm máy tính, thiết bị nghe nhìn, đại lý phát hành sách, đại lý mua bán ký gửi sách, 
văn phòng phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-04880 (220) 06.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(300) UK00003072835 22.10.2014 GB 

(531) 26.1.1; 24.9.1; 4.3.1; A10.1.16 
(591) Đen, xanh dương, xanh dương đậm, vàng 

đồng 
(731) CTBAT INTERNATIONAL CO. 

LIMITED  (HK) 
29th Floor, Oxford House, Taikoo Place, 
979 King's Road, Island East, Hong 
Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
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bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm. 

 

 
(210) 4-2015-04881 (220) 06.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(300) UK00003072853 22.10.2014 GB 

(531) 4.3.1; 26.1.1; 24.9.1; A10.1.16; 26.4.2; 
A25.7.3; A25.7.4 

(591) Đen, xanh dương, xanh dương đậm, vàng
(731) CTBAT INTERNATIONAL CO. 

LIMITED   (HK) 
29th Floor, Oxford House, Taikoo Place, 
979 King's Road, Island East, Hong 
Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm. 

 

 
(210) 4-2015-04905 (220) 06.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, 
Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất khử mùi xịt trực tiếp lên vật nuôi; chế phẩm tẩy trắng và các chế phẩm 

khác dùng để giặt; chế phẩm làm sạch, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; 
nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; kem đánh răng; xà phòng tắm; chế phẩm làm 
sạch cơ thể; bột giặt; chế phẩm làm sạch; chế phẩm chống tĩnh điện dùng cho gia đình; 
chế phẩm tẩy dầu mỡ dùng cho gia đình; chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt; chế phẩm tẩy sạch vết 
bẩn bằng ét xăng; chế phẩm làm mềm vải dùng để giặt; chế phẩm tẩy trắng quần áo; chế 
phẩm kết dính dùng để gắn tóc giả; chế phẩm kết dính dùng để gắn lông mi giả; hồ bột để 
giặt quần áo; gelatin chiết xuất từ rong biển dùng để giặt quần áo (Funori); chế phẩm làm 
sạch sơn; chế phẩm dạng kem dùng cho giầy và bốt; xi màu đen dùng cho giầy (chế phẩm 
đánh bóng giầy); chế phẩm đánh bóng; mỹ phẩm và chế phẩm dùng cho trang điểm; nước 
hoa, nước thơm và hương thơm (không phải nước hoa dùng như mỹ phẩm hoặc chế phẩm 
trang điểm); giấy nhám (giấy ráp); vải nhám (vải ráp); cát dùng mài mòn; đá bọt nhân 
tạo; giấy đánh bóng; vải đánh bóng; móng giả; lông mi giả; khăn được tẩm nước thơm mỹ 
phẩm; khăn ướt được tẩm nước thơm mỹ phẩm dùng để lau mặt và lau chân cho vật nuôi.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
716 

Nhóm 05: Tã lót dùng cho vật nuôi; tã giấy dùng cho vật nuôi; khăn ướt được tẩm nước 
thơm dược phẩm dùng để lau mặt và lau chân cho vật nuôi; khăn ướt được tẩm thành phần 
dược phẩm dùng để lau mặt và lau chân cho vật nuôi; tấm khăn dùng một lần có tẩm 
thành phần chất khử mùi dùng để làm sạch ổ của động vật nuôi; khăn ướt có tẩm thành 
phần dược phẩm dùng để làm sạch ổ nuôi vật nuôi và các vật dụng khác của vật nuôi; chế 
phẩm dược và thú ý; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng và 
chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chất bổ sung 
ăn kiêng dùng cho người và động vật; cao dán; vật liệu dùng để băng bó; vật liệu dùng để 
hàn răng và in dấu răng; chất tẩy uế; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; miếng đệm chăm sóc ngực; khăn ướt có tẩm nước thơm dược phẩm; băng dùng để 
băng bó vết thương; bông thấm hút; gạc dùng để băng bó vết thương; giấy thấm dầu dùng 
cho mục đích y tế; bánh xốp có chứa dược phẩm dùng cho y tế, Lactoza (đường sữa); bột 
sữa (dùng cho trẻ sơ sinh); miếng che mắt bị thương dùng cho mục đích y tế; miếng băng 
vết thương ở tai; mặt nạ vệ sinh; chất khử mùi cho ổ rơm của vật nuôi trong nhà; chất khử 
mùi hoặc chất làm thơm phòng nhốt vật nuôi; chất khử mùi hoặc chất làm thơm chỗ lót ổ 
cho vật nuôi trong nhà. 

 

Nhóm 21: ổ rơm cho động vật; khay lót ổ rơm cho mèo; tấm xử lý chất thải của vật nuôi; 
tấm lót ổ rơm dùng cho vật nuôi; hộp đựng ổ rơm của động vật; khay đựng ổ rơm cho vật 
nuôi trong nhà; hộp lót ổ rơm của vật nuôi; khay lót ổ rơm cho mèo; ổ cát dùng cho mèo; 
dụng cụ và đồ chứa dùng cho nhà bếp hoặc dùng cho gia đình; lược và bọt biển; bàn chải 
(không kể bút lông); vật liệu dùng làm bàn chải; vật dụng dùng làm sạch dạng tấm/miếng; 
sợi thép rối dùng cho việc làm sạch; kính ở dạng thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng 
trong xây dựng); đồ thuỷ tinh, đồ sứ và đất nung không bao gồm trong các nhóm khác; 
bàn chải; chuồng (cũi) dùng cho vật nuôi trong nhà. 

 
Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn có hình cục xương hoặc hình các con 
vật khác dùng làm thức ăn cho vật nuôi trong nhà; đồ uống dùng cho vật nuôi trong nhà; 
động vật sống; trái cây tươi và rau tươi; hạt giống; cây và hoa tươi; thức ăn cho động vật; 
mạch nha dùng cho ngành bia và rượu; thức ăn dùng cho động vật; bánh qui cho chó; thức 
ăn gia súc; cỏ khô (cho súc vật ăn); thức ăn cho súc vật; sản phẩm làm ổ rơm động vật; 
prôtein dùng làm thức ăn cho động vật; thức ăn nhai dùng cho động vật; giấy nhám (giấy 
ráp/giấy phủ cát) dùng cho vật nuôi trong nhà (lót ổ); cát thơm dùng cho vật nuôi trong 
nhà ( lót ổ); chất bổ sung cho vào thức ăn vật nuôi, không dùng cho mục đích y tế, bao 
gồm: cám trộn làm thức ăn cho vật nuôi; sản phẩm còn dư lại từ ngũ cốc sau khi chế biến 
dùng làm thức ăn cho vật nuôi; sản phẩm phụ của quá trình xử lý ngũ cốc sau khi chế biến 
dùng làm thức ăn cho vật nuôi; hạt dùng làm thức ăn cho động vật. 

 

 
(210) 4-2015-04975 (220) 09.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.7; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thép Minh 
Phó  (VN) 
Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư, 386 
đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ ủy thác và nhận ủy thác xuất nhập khẩu; mua bán hàng hóa, cụ thể là: 
tôn, sắt, thép các loại, vật liệu xây dựng, cần trục, cẩu trục, thiết bị nâng hạ, các sản phẩm 
từ nhựa, đồ nội thất, cao su, nhôm, kính, hàng nông, lâm, thổ, thủy hải sản, gỗ và các sản 
phẩm từ gỗ (trừ gỗ nhà nước cấm), các loại phân bón, hóa chất (không bao gồm thuốc bảo 
vệ thực vật và hóa chất nhà nước cấm), kim loại đen, kim loại màu, điện máy.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, cụ thể là: xây dựng nhà cửa dân dụng, khu đô thị, công 
nghiệp, xây dựng kênh mương thủy lợi; sửa chữa, bảo hành, bảo trì ô tô, xe máy.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách bằng ô tô theo hợp đồng và 
tuyến cố định; cho thuê xe ô tô. 

 
Nhóm 40: Gia công (theo đơn đặt hàng) các loại thiết bị và sản phẩm cơ khí; lắp ráp ô tô, 
xe máy.  

 

 
(210) 

 
4-2015-04989 

 
(220) 

 
09.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Hồng, xanh lá cây, nâu da người, trắng, 

đen 
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất và thương mại Hưng 
Long Phát  (VN) 
223 Bình Quới, phường 28, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy; khăn giấy ướt. 

 

 
(210) 4-2015-05018 (220) 09.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần DELEX Việt 
Nam  (VN) 
KCN Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Hạt nhựa nhân tạo dạng thô. 
 

Nhóm 22: Bao tải nhựa 
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(210) 4-2015-05027 (220) 09.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH VIETTEL - CHT  
(VN) 
Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Km 29, 
đường Láng - Hoà Lạc, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý cơ sở dữ liệu và hồ sơ lưu trữ máy tính. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện, thiết bị lưu trữ; lắp đặt và sửa chữa các thiết 
bị làm lạnh, thiết bị làm sạch không khí; lắp đặt, sửa chữa bảo dưỡng máy nông nghiệp, 
máy nén khí, máy công nghiệp. 

 
Nhóm 39: Lưu trữ ở dạng vật chất hoặc dạng vật lý các tài liệu ở dạng điện tử. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giải trí; hoạt động thể dục thể thao và văn hóa; dịch vụ 
giáo dục, giảng dạy và đào tạo dựa trên máy vi tính và được máy vi tính hỗ trợ. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ kết nối mạng xã hội trực tuyến; dịch vụ nối (liên kết tạo nhóm) mạng 
xã hội trên trang web. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-05042 (220) 09.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) DONGGUAN BAILIAN TRADING 

CO., LTD  (CN) 
No. 601-602-603, Unit 1, Business 
Building Houjie huarui World Shoes 
Headquarters Base, No. 5 Hujing Road, 
Technological and Industrial City, 
Houjie Town, Dongguan City, 
Guangdong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (thuộc nhóm này); tã lót trẻ sơ sinh (quần áo); giày (thuộc nhóm này); 

mũ; trang phục dệt kim; ca vát; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; khăn quàng cổ. 
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(210) 4-2015-05043 (220) 09.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) DONGGUAN BAILIAN TRADING 

CO., LTD  (CN) 
No.601-602-603, Unit 1, Business 
Building Houjie huarui World Shoes 
Headquarters Base, No.5 Hujing Road, 
Technological and Industrial City, 
Houjie Town, Dongguan City, 
Guangdong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (thuộc nhóm này); tã lót trẻ sơ sinh (quần áo); giày (thuộc nhóm này); 

mũ; trang phục dệt kim; ca vát; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ, khăn quàng cổ. 
 
 

 
(210) 4-2015-05044 (220) 09.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.1 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh dương đậm, đỏ, 

trắng 

(540) 

  

(731) Hoàng Thị Ngọc  (VN) 
305 Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Chăm sóc da, trang điểm. 

 
 

 
(210) 4-2015-05049 (220) 09.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 18.2.1; 19.7.1; 26.15.25; 2.1.1 
(731) BAYADERA MANAGEMENT 

LIMITED  (CY) 
Karpenisiou, 30, P.C., CY-1660 Nicosia, 
Cyprus 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
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(210) 4-2015-05064 (220) 09.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược & trang thiết bị y tế 
Đức Phát  (VN) 
17 Thi Sách, phường Nguyễn Văn Cừ, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-05065 (220) 09.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược & trang thiết bị y tế 
Đức Phát   (VN) 
17 Thi Sách, phường Nguyễn Văn Cừ, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-05066 (220) 09.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) THAI PETROLEUM & TRADING CO., 

LTD  (TH) 
9-10th Floor TP&T Tower, 1 Soi 
Vibhavadee-Rangsit 19, Chatuchak, 
Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp và khoa học; nước cất; dầu phanh; chất lỏng 

dùng cho mạch thuỷ lực; tác nhân phân tán dầu mỏ; tinh chất dùng cho động cơ (mô tơ) 
như chất làm mát cho động cơ (mô tơ); chất phụ gia hoa học dùng cho nhiên liệu động cơ; 
chất lỏng thủy lực; chất hoá học dùng cho đầu máy khử các bon (khử muội).  
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Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn, chất để hút, làm ướt và làm dính bụi; 
nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ); chất lỏng truyền động của bánh răng (để bôi 
trơn bánh răng); sáp ong (đánh bóng); vật liệu dùng dÓ thắp sáng như nến, bấc đèn.  

 

 
(210) 4-2015-05141 (220) 10.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.5.1; A26.11.8; 26.4.4; 18.3.21 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

tôm giống Đại Tân  (VN) 
ấp Cây Trâm A, xã Định Bình, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 31: Thủy sản giống: tôm giống, cá giống, cua giống.  

 

 
(210) 4-2015-05164 (220) 10.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) PROANCHOR SDN. BHD.   (MY) 

Lot 2, Kawasan Miel, Shah Alam Fasa 
10, Jalan 23/5, Seksyen 23, 40300 Shah 
Alam,  Selangor, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm dưỡng da và tóc. 
 

Nhóm 05: Kem chứa dược phẩm dùng ban ngày và nước thơm bôi mặt, thân thể (dùng 
cho mục đích dược phẩm).  

 

 
(210) 4-2015-05183 (220) 10.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 10.3.7 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Nguồn Sống 
Việt  (VN) 
237 đường số 9A khu dân cư Trung Sơn, 
ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Máy đo huyết áp; máy mát-xa (massage). 
 

Nhóm 11: Máy cân bằng độ ẩm; máy lọc không khí, máy điều hòa không khí. 
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Nhóm 12: Xe đạp, khung xe đạp; lốp xe đạp; vành xe đạp; động cơ cho xe đạp. 
 

Nhóm 28: Máy chạy bộ, máy tập cơ bụng; máy rung toàn thân; máy tập tạ, máy tăng 
chiều cao (máy tập luyện thể dục). 

 

 
(210) 4-2015-05185 (220) 10.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.17; 3.7.16; A3.7.24; 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) CADBURY ENTERPRISES PTE. LTD.  

(SG) 
#05-01, Keppel Bay Tower, 1 Harbour 
Front Avenue, Singapore 098632 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm, vải sợi, hàng may mặc, giày dép, túi xách, đồng hồ, mắt 

kính, mỹ phẩm, hàng kim khí điện máy (bao gồm: máy phát điện, máy nén khí, máy bơm 
nước, máy hàn điện, máy mài, máy cắt, máy khoan, máy khắc trổ, thiết bị mạ điện, máy 
đúc, nồi cơm điện, tivi, lò vi sóng, chảo điện, máy giặt, đầu đĩa), hàng điện lạnh, hàng thủ 
công mỹ nghệ, hàng công nghệ phẩm (bao gồm: điện thoại, vô tuyến truyền hình, máy 
tính, máy tính xách tay, máy tính bảng, loa, kính xem phim nổi, la bàn điện tử, tai nghe, 
máy quay phim, máy chụp ảnh), dụng cụ học tập và giảng dạy, văn phòng phẩm, vật tư 
ngành ảnh, rau quả tươi sống, rượu, bia, thuốc lá điếu sản xuất trong nước; dịch vụ thông 
tin về thương mại; đại lý ký gửi hàng hóa, cụ thể là: đại lý ký gửi bánh kẹo, chế phẩm để 
làm đồ uống, nước khoáng, nước quả cô đặc, đồ uống không cồn, đồ uống có cồn, thực 
phẩm, vải sợi, hàng may mặc, giày dép, túi xách, đồng hồ, mắt kính, mỹ phẩm, hàng điện 
lạnh, hàng thủ công mỹ nghệ, dụng cụ học tập và giảng dạy, văn phòng phẩm, vật tư 
ngành ảnh, rau quả tươi sống, rượu, bia, thuốc lá điếu, máy phát điện, máy nén khí, máy 
bơm nước, máy hàn điện, máy mài, máy cắt, máy khoan, máy khắc trổ, thiết bị mạ điện, 
máy đúc, nồi cơm điện, tivi, lò vi sóng, chảo điện, loa vi tính, máy giặt, đầu đĩa DVD, 
điện thoại, máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, đồng hồ đeo tay, loa 
bluetooth, kính xem phim 3D, la bàn điện tử, tai nghe, máy quay phim, máy chụp ảnh. 

 
Nhóm 36: Bán nhà, cho thuê nhà, cho thuê văn phòng, cho thuê cửa hàng kinh doanh. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp, xây dựng dân dụng, sửa chữa nhà và trang trí nội thất, 
xây dựng cầu đường. 

 

 
(210) 4-2015-05187 (220) 11.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 25.1.25; A25.1.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đa Lộc Phương 
Nam  (VN) 
17/12 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 
 

 
(210) 4-2015-05246 (220) 11.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.1.1; 26.7.25; 7.3.15 
(591) Xanh dương, cam, vàng 

(540) 

 

(731) Đặng Trúc Quỳnh  (VN) 
138/11 đường 20 Dương Quảng Hàm, 
phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Thang nhôm; thang sắt; thang inốc. 
 

Nhóm 20: Giường dùng trong bệnh viện; võng xếp; giường xếp; giường gấp, ghế xếp; giá 
kệ bằng tôn sắt (đồ đạc); giá kệ bằng inốc (đồ đạc). 

 
 

 
(210) 4-2015-05260 (220) 11.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.9.23 
(731) ALDILA GOLD CORP.   (US) 

14145 Danielson Street, Suite B, Poway, 
California 92064, United States of 
America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Thiết bị bắn cung, cụ thể là mũi tên để bắn cung và cán (tay cầm) của cung tên.  

 
 

 
(210) 4-2015-05300 (220) 11.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.9.1; 17.2.17; 2.9.4; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá, nâu, 

xám 
(731) Công ty TNHH hóa mỹ phẩm 

Chi Chi   (VN) 
317/9B Trần Văn Kiểu, phường 3, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-05381 (220) 12.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(300) 62090/2014 14.10.2014 CH 

(531) A3.1.22; 3.1.1; 24.9.1; 24.1.1 
(591) Trắng, xám nhạt, đỏ, xanh dương 
(731) ROTHMANS OF PALL MALL 

LIMITED  (CH) 
Zaehlerweg 4, Zug CH 6300, 
Switzerland 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm. 

 

 
(210) 4-2015-05421 (220) 12.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.4.6; 25.1.6 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
thương mại và xuất nhập 
khẩu Hoàng Gia  (VN) 
75B đường Nước Phần Lan, phường Tứ 
Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước giặt, kem đánh răng, nước xả vải, bột giặt, nước rửa bát, chén, 
nước tẩy vệ sinh, nước rửa tay, nước lau kính, nước lau sàn nhà. 

 
Nhóm 16: Khăn giấy ướt, giấy cuộn, giấy đóng hộp bằng giấy, khăn lau mặt bằng giấy, 
giấy dán tường, văn phòng phẩm. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa đựng cho gia đình hoặc bếp nóc, lược và bọt biển, bàn 
chải, vật liệu làm bàn chải, đồ lau dọn, sợi thép rối, đồ thuỷ tinh, sành, sứ không xếp vào 
nhóm khác. 

 
 

(210) 4-2015-05445 (220) 12.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A18.3.5; 18.3.2 
(591) Xanh dương, xám 
(731) JETTON BIOCHEMISTRY CO., LTD.  

(TW) 
2F., No.46, Sec.3, Beixin Rd., Xindian 
Dist., New Taipei City 231, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh viêm khớp; thuốc chữa bệnh ung thư; chế phẩm vitamin; chất 
bổ sung vitamin tổng hợp; chế phẩm chứa anbumin dùng cho mục đích y tế; giấy thử phản 
ứng dùng cho mục đích y học hoặc thú y; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung protein 
cho động vật; chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung dạng sợi dùng cho ăn 
kiêng; thực phẩm chứa anbumin dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp 
cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng chứa vitamin; thực phẩm cho em bé; chất bổ 
sung ăn kiêng dùng cho em bé. 

 
Nhóm 29: Đồ uống từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; kêfia (đồ uống từ sữa); sữa tiệt 
trùng; nước sữa; sữa đậu nành (thay thế sữa); sữa bột; sữa bột có hương vị; sữa bột có 
chứa khuẩn sữa; sữa bột hoa quả sữa là chủ yếu; sữa chua; kem (sản phẩm sữa); viên sữa 
dê; bột sữa dê; sữa bột đậu nành, sữa là chủ yếu; chất chiết xuất từ tảo cho thực phẩm. 

 
Nhóm 35: Bán lẻ và bán buôn dụng cụ nông nghiệp; bán lẻ và bán buôn thuốc; bán lẻ và 
bán buôn thực phẩm; bán lẻ và bán buôn sản phẩm dùng cho bà mẹ và trẻ em, cụ thể là 
bán lẻ và bán buôn sữa, tã lót, quần áo, đồ chơi, kem chống rạn da, chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da, khăn lau bằn giấy, sữa bột, bình sữa cho trẻ em, bột gạo dùng cho trẻ em, 
chất bổ sung ăn kiêng cho trẻ em, bơm dùng để hút sữa mẹ, sữa tắm dùng cho trẻ em, chất 
tẩy rửa đồ dùng của trẻ em; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 

 

 
(210) 4-2015-05503 (220) 13.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Mai Quốc Tuấn  (VN) 
284 Tân Hương, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 

thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh; thiết bị khử mùi không khí; bếp nấu vòi sen; bồn 
rửa; chậu rửa gắn cố định; vòi (van); máy lọc cà phê dùng điện; thiết bị lọc cà phê, chạy 
điện; máy pha cà phê, dùng điện; bình pha cà phê, dùng điện; bộ lọc nước uống; thiết bị 
lọc nước uống; vòi cho đường ống; vòi nóng lạnh cho ống nước; vòi trộn cho ống nước; 
thiết bị lọc nước; lò rang; lò nung; lò nướng; phụ kiện nhà tắm.  

 

 
(210) 4-2015-05520 (220) 13.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(300) PD2014C001128 27.10.2014 IT 

(531) 26.13.1; 18.1.21; 26.1.1; 26.1.6 
(731) LINO MANFROTTO + CO. S.P.A.  (IT) 

Via Valsugana 100, 36022 Cassola 
(Vicenza), Italy  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 09: Giá đỡ ba chân, đầu có thể kéo dài và vật dụng chống đỡ sử dụng cho nhiếp 

ảnh và điện ảnh (chuyên dụng cho thiết bị nhiếp ảnh và điện ảnh); đèn chớp/nhiếp ảnh; 
đi-ốt phát quang (led); chân chống, giá đỡ và hệ thống chống đỡ (chuyên dụng) cho máy 
quay phim, máy ảnh, máy chụp ảnh, điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy 
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tính bảng; túi xách và thắt lưng/đai (chuyên dụng) cho thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh và 
điện ảnh.  

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đi-ốt phát quang (led). 

 
Nhóm 18: Gậy chống, gậy đi bộ đường dài và leo núi; túi phòng tập thể dục (không phải 
dụng cụ thể dục/chuyên dụng để tập thể dục), túi cho người leo núi/đi bộ đường dài.  

 

 
(210) 4-2015-05543 (220) 13.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Năm Sánh Hà 
Nội  (VN) 
Số 2 Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống các món từ bò tơ Tây Ninh, khách sạn, quán ăn các món từ 

bò tơ Tây Ninh, quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-05575 (220) 13.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.5.1; A3.13.4; A3.13.24 
(591) Nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Uỷ ban nhân dân huyện 
Tuyên Hoá  (VN) 
Thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hoá, 
tỉnh Quảng Bình 

 
(511)   Nhóm 29: Phấn hoa. 
 

Nhóm 30: Mật ong, mật ong nghệ, mật ong chanh đào, sữa ong chúa.  
 

Nhóm 35: Mua và bán mật ong. 
 

 
(210) 4-2015-05584 (220) 13.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.1 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, đen 
(731) C.G ENGINEERING & CONSULTING 

CO., LTD.  (KR) 
#813, 306 Digital-ro, Guro-gu, Seoul, 
Rep. of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; thi công xây dựng cơ bản; giám sát việc xây dựng 
công trình; giám sát việc xây dựng cơ bản. 

 

 
(210) 4-2015-05586 (220) 13.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Băng  (VN) 
262 Gò Dưa, phường Tam Bình, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồng hồ, bình chữa cháy, tăng phô điện tử, hộp đèn quảng cáo, tấm 

nhựa acrylic. 
 

 
(210) 4-2015-05589 (220) 13.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.1.6 
(591) Xanh lá cây, trắng, hồng đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH giấy Su Su  (VN) 
94/49 đường 185, phường Phước Long B, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy vệ sinh, khăn ăn bằng giấy, giấy viết, giấy bao gói, giấy thấm.  

 

 
(210) 4-2015-05623 (220) 13.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.4.2 
(591) Đen, xám, trắng 
(731) HUGE CYBER LIMITED  (HK) 

Suite 801, 08/F, Winsome House, 73 
Wyndham Street, Central, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quán cà phê; căng tin; dịch 

vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy 
rượu; dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
lưu động (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ phòng trà.  
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(210) 4-2015-05624 (220) 13.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) HUGE CYBER LIMITED  (HK) 

Suite 801, 08/F, Winsome House, 73 
Wyndham Street, Central, Hong Kong  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quán cà phê; căng tin; dịch 

vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy 
rượu; dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
lưu động (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ phòng trà.  

 

 
(210) 4-2015-05625 (220) 13.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 18.3.21; 26.3.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lam, trắng 
(731) Công ty TNHH xây dựng á Mỹ  

(VN) 
3B đường số 10, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: ống nhựa mềm; phụ kiện nhựa dùng cho ngành nước, cụ thể đầu nối ống mềm, 
mối nối ống mềm, khớp nối ống mềm. 

 
Nhóm 35: Kinh doanh mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm ống nhựa, phụ 
kiện nhựa dùng cho ngành nước. 

 

 
(210) 4-2015-05635 (220) 13.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) F & CO CO., LTD  (KR) 

541, Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; thuốc bôi lông mi mắt; nước sơn móng; thuốc nhuộm tóc; 

chế phẩm uốn tóc; muối để tắm không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm làm rám nắng; 
nước thơm dùng sau khi cạo râu; nước thơm cô-lô-nhơ; chất khử mùi dùng cho người; chế 
phẩm mỹ phẩm có tác dụng giảm béo, cụ thể là, kem giảm béo, nước giảm béo và dầu 
giảm béo; sáp dùng cho râu, ria; chế phẩm uốn tóc vĩnh viễn; kem làm trắng da; nước 
hoa; keo xịt tóc; mỡ dùng cho mục đích mỹ phẩm; bút chì mỹ phẩm; sữa làm sạch dùng 
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cho mục đích vệ sinh; sữa dưỡng da; chế phẩm dưỡng da; dầu oải hương; dầu hoa nhài; 
chế phẩm xông hơi, cụ thể như nước hoa; chất dính dùng để cố định tóc giả và lông mi 
giả; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm, mặt nạ làm đẹp; bông dùng cho mục đích 
mỹ phẩm; chất tẩy rửa sản xuất từ dầu mỏ dùng để làm sạch đồ gia dụng; dung dịch dùng 
để giặt khô; xà phòng cạo râu; xà phòng khử mùi; chế phẩm làm sạch đường ống; dầu gội 
đầu; dầu cho mục đích làm sạch; chất lỏng làm sạch kính chắn gió; nước súc miệng 
không dùng cho mục đích y tế; chất làm bóng răng; thuốc đánh răng. 

 

 
(210) 4-2015-05636 (220) 13.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) F & CO CO., LTD  (KR) 

541, Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; thuốc bôi lông mi mắt; nước sơn móng; thuốc nhuộm tóc; 

chế phẩm uốn tóc; muối để tắm không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm làm rám nắng; 
nước thơm dùng sau khi cạo râu; nước thơm cô-lô-nhơ; chất khử mùi dùng cho người; chế 
phẩm mỹ phẩm có tác dụng giảm béo, cụ thể là, kem giảm béo, nước giảm béo và dầu 
giảm béo; sáp dùng cho râu, ria; chế phẩm uốn tóc vĩnh viễn; kem làm trắng da; nước 
hoa; keo xịt tóc; mỡ dùng cho mục đích mỹ phẩm; bút chì mỹ phẩm; sữa làm sạch dùng 
cho mục đích vệ sinh; sữa dưỡng da; chế phẩm dưỡng da; dầu oải hương; dầu hoa nhài; 
chế phẩm xông hơi, cụ thể như nước hoa; chất dính dùng để cố định tóc giả và lông mi 
giả; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm, mặt nạ làm đẹp; bông dùng cho mục đích 
mỹ phẩm; chất tẩy rửa sản xuất từ dầu mỏ dùng để làm sạch đồ gia dụng; dung dịch dùng 
để giặt khô; xà phòng cạo râu; xà phòng khử mùi; chế phẩm làm sạch đường ống; dầu gội 
đầu; dầu cho mục đích làm sạch; chất lỏng làm sạch kính chắn gió; nước súc miệng 
không dùng cho mục đích y tế; chất làm bóng răng; thuốc đánh răng. 

 

 
(210) 4-2015-05637 (220) 13.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) F & CO CO., LTD  (KR) 

541, Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; thuốc bôi lông mi mắt; nước sơn móng; thuốc nhuộm tóc; 

chế phẩm uốn tóc; muối để tắm không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm làm rám nắng; 
nước thơm dùng sau khi cạo râu; nước thơm cô-lô-nhơ; chất khử mùi dùng cho người; chế 
phẩm mỹ phẩm có tác dụng giảm béo, cụ thể là, kem giảm béo, nước giảm béo và dầu 
giảm béo; sáp dùng cho râu, ria; chế phẩm uốn tóc vĩnh viễn; kem làm trắng da; nước 
hoa; keo xịt tóc; mỡ dùng cho mục đích mỹ phẩm; bút chì mỹ phẩm; sữa làm sạch dùng 
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cho mục đích vệ sinh; sữa dưỡng da; chế phẩm dưỡng da; dầu oải hương; dầu hoa nhài; 
chế phẩm xông hơi, cụ thể như nước hoa; chất dính dùng để cố định tóc giả và lông mi 
giả; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm, mặt nạ làm đẹp; bông dùng cho mục đích 
mỹ phẩm; chất tẩy rửa sản xuất từ dầu mỏ dùng để làm sạch đồ gia dụng; dung dịch dùng 
để giặt khô; xà phòng cạo râu; xà phòng khử mùi; chế phẩm làm sạch đường ống; dầu gội 
đầu; dầu cho mục đích làm sạch; chất lỏng làm sạch kính chắn gió; nước súc miệng 
không dùng cho mục đích y tế; chất làm bóng răng; thuốc đánh răng. 

 

 
(210) 4-2015-05647 (220) 16.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.15; 26.4.1 (540) 

  

(731) Lê Thành Trung  (VN) 
20 đường 10, khu dân cư Khan Điền, 
phường Phước Long B, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi; rau và quả tươi. 

 

 
(210) 4-2015-05662 (220) 16.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23 
(591) Xanh dương đậm, nhạt, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

in Sài Gòn Giải phóng   (VN) 
90A Nguyễn Văn Quá, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê văn phòng, nhà cửa. 
 

Nhóm 40: In ấn. 
 

 
(210) 4-2015-05683 (220) 16.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2 
(731) IWASAKI MFG, CO., LTD  (JP) 

1-8-28, Tatsumi-minami, Ikuno-ku, 
Osaka-shi, Osaka 544-0015 Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Đầu nối ống làm bằng kim loại; phụ kiện/chi tiết của ống làm bằng kim loại; 
miệng vòi phun làm bằng kim loại. 

 

Nhóm 09: ống cứu hoả; mệng vòi ống cứu hoả; trụ cấp nước chữa cháy.  
 

 
(210) 4-2015-05686 (220) 16.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Nâu, xanh lá nhạt, xanh lá đậm. 

(540) 

  

(731) Đỗ Anh Tuấn  (VN) 
Số 9E, hẻm 5, ngách 3, ngõ 271, phố Bùi 
Xương Trạch, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 30: Trà; tinh bột dùng cho thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-05687 (220) 16.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.15 
(591) Nâu, xanh lá nhạt, xanh lá đậm 

(540) 

 

(731) Đỗ Anh Tuấn   (VN) 
Số 9E, hẻm 5, ngách 3, ngõ 271, phố Bùi 
Xương Trạch, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 30: Trà; tinh bột dùng cho thực phẩm. 
 

Nhóm 31: Rau tươi. 
 

 
(210) 4-2015-05700 (220) 16.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) TEIJIN KABUSHIKI KAISHA (TEIJIN 

LIMITED)  (JP) 
6-7, Minamihommachi 1-chome, Chuo-
ku, Osaka, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 18: Vật liệu bằng da và giả da, các sản phẩm được làm từ da và giả da nhưng 

không nằm trong các nhóm khác, cụ thể là túi xách, hộp, tấm phủ đồ đạc, túi nhỏ, ví bỏ 
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túi, túi cầm tay, yên cương; vali (hành lý) và túi du lịch, ô dù, ô che nắng và gậy chống 
(ba toong).  

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi, dụng cụ thể dục và thể thao không nằm trong các nhóm 
khác, cụ thể là bóng cho các trò chơi, dụng cụ câu cá, găng tay đánh gôn, gậy đánh gôn, 
vợt, ván lướt sóng và ván trượt tuyết.  

 

 
(210) 4-2015-05703 (220) 16.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) NICHIAS CORPORATION  (JP) 

6-1, Hatchobori 1-chome, Chuo-ku 
Tokyo 104-8555, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Sàn nhà bằng nhôm; sàn nhà bằng kim loại; vật liệu xây dựng chịu lửa làm 

bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

Nhóm 17: Vật liệu bông khoáng dùng cho xây dựng hoặc công trình xây dựng vật liệu 
bông khoáng dùng cho xây dựng hoặc công trình xây dựng; vật liệu cách âm phi kim loại 
dùng cho xây dựng hoặc công trình xây dựng; vật liệu cách nhiệt phi kim loại dùng cho 
xây dựng hoặc công trình xây dựng. 

 
Nhóm 19: Đá nguyên khối chịu lửa; vật liệu chịu lửa không làm bằng kim loại dùng cho 
xây dựng; vật liệu xây dựng phi kim loại; sàn không làm bằng kim loại; khoáng vật phi 
kim loại dùng cho xây dựng hoặc công trình xây dựng; vật liệu xây dựng làm bằng gốm 
và gạch; vật liệu làm tường phi kim loại; vật liệu làm trần nhà phi kim loại; vật liệu che 
phủ chống cháy phi kim loại dùng cho xây dựng hoặc công trình xây dựng.  

 

 
(210) 4-2015-05708 (220) 16.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.1.25; 25.1.6; 2.1.22; 2.3.22; A5.13.9; 

A1.1.10; A1.1.5 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây, hồng, xanh 

da trời, xanh ngọc, tím 
(731) Cơ sở Đại Thành  (VN) 

30A1 Văn Thân, phường 08, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương (nhang). 
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(210) 4-2015-05709 (220) 16.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 5.5.19; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng 
(731) Cơ sở Đại Thành  (VN) 

30A1 Văn Thân, phường 08, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương (nhang). 

 
 

 
(210) 4-2015-05710 (220) 16.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.4.2 
(591) Nâu, da cam, vàng, xanh lam, đen 
(731) SUN CONTACT LENS CO., LTD   (JP) 

475 Sasayacho Ebisugawaagaru 
Fuyacho-dori Nakagyo-ku Kyoto Japan 
604-0983 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 10: Giác mạc kế. 

 
 

 
(210) 4-2015-05712 (220) 16.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.13.25 
(591) Tím, trắng 
(731) SEEDIGLOBAL CO., LTD.   (KR) 

Room 504, 72, Digital-ro 26-gil, Guro-
gu, Seoul, Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý; đồ trang sức; đồ giả kim hoàn; hợp kim của kim loại quý; đồng 

hồ đeo tay; vòng đeo tay (đồ trang sức); chuỗi hạt (đồ trang sức); nhẫn (đồ trang sức); hoa 
tai bằng kim loại quý.  

 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
734 

(210) 4-2015-05713 (220) 16.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.13.25 
(591) Tím, trắng 
(731) SEEDIGLOBAL CO., LTD.   (KR) 

Room 504, 72, Digital-ro 26-gil, Guro-
gu, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 26: Chuỗi hạt để trang trí (không là kim loại quý và đồ trang sức); vật trang trí 

dùng cho quần áo; đồ trang trí dùng cho tóc; ghim cài (phụ kiện của trang phục); dải ruy 
băng buộc tóc; cặp tóc và kẹp tóc; khóa cài cho quần áo; băng buộc tóc.  

 

 
(210) 4-2015-05721 (220) 16.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; 26.1.1; A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Lá Việt Nam  
(VN) 
37 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; tổ chức giới thiệu và xúc 

tiến thương mại; bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm (có nội dung được phép lưu 
hành); bán buôn đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế; bán buôn phân bón; 
bán buôn hoá chất (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; mua bán 
phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác; bán buôn ô tô và xe có 
động cơ khác; môi giới, đấu giá hàng hoá; bán buôn đồ uống; bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, 
mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; bán buôn thực phẩm; 
bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; bán buôn vật liệu, 
thiết bị lắp đặt dùng trong xây dựng; hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu 
và môi giới lao động, việc làm (trừ dịch vụ cho thuê lại lao động); bán lẻ hàng may mặc, 
giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh; dịch vụ cung ứng lao động 
tạm thời (trừ dịch vụ cho thuê lại lao động); dịch vụ cung ứng và quản lý nguồn lao động 
trong nước (trừ dịch vụ cho thuê lại lao động); dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá du 
lịch. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ đại lý du lịch; dịch vụ điều hành tua du lịch; dịch vụ hỗ trợ liên quan 
đến tổ chức tua du lịch; vận tải hàng hoá bằng đường thuỷ nội địa; vận tải hàng hóa bằng 
đường bộ; hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in.  

 
Nhóm 41: Hoạt động vui chơi giải trí; dịch vụ hỗ trợ giáo dục, đào tạo.  
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(210) 4-2015-05733 (220) 16.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2 
(731) EUROPEAN FOOD PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
291 Moo 10 Poochaosamingprai Road, 
South Samrong, Prapradang, 
Samutprakarn 10130, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quế.  

 

 
(210) 4-2015-05746 (220) 16.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.6; 26.1.1 
(591) Xanh dương, cam 
(731) Công ty cổ phần thiết bị & 

dịch vụ Đồng Lợi  (VN) 
34 đường số 20, khu phố 2, phường Bình 
An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị xe cơ giới, các loại máy móc như máy nâng và cẩu, máy hàn, 

máy xúc, máy khoan đá và phụ tùng thay thế (cho xe cơ giới, máy nâng và cẩu, máy hàn, 
máy xúc, máy khoan đá), thiết bị điện, điện tử phục vụ cho công nghiệp (máy phát điện, 
công tơ điện, đồng hồ điện), nông nghiệp, xây dựng, y tế, các sản phẩm dệt may (như 
quần áo, chăn gối, vỏ gối, khăn trải giường, nệm, áo gối, khăn trải bàn, khăn ăn), máy 
móc ngành nhựa và các sản phẩm nhựa (bàn ghế nhựa, tủ nhựa), thực phẩm. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị; cho thuê máy móc và phụ tùng 
thay thế cho máy móc, thiết bị xây dựng và công nghiệp (máy nâng và cẩu, máy hàn, máy 
xúc, máy khoan đá). 

 

 
(210) 4-2015-05747 (220) 16.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần thiết bị & 

dịch vụ Đồng Lợi  (VN) 
34 đường số 20, khu phố 2, phường Bình 
An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị xe cơ giới, các loại máy móc như máy nâng và cẩu, máy hàn, 
máy xúc, máy khoan đá và phụ tùng thay thế (cho xe cơ giới, máy nâng và cẩu, máy hàn, 
máy xúc, máy khoan đá), thiết bị điện, điện tử phục vụ cho công nghiệp(máy phát điện, 
công tơ điện, đồng hồ điện), nông nghiệp, xây dựng, y tế; các sản phẩm dệt may (như 
quần áo, chăn gối, vỏ gối, khăn trải giường, nệm, áo gối, khăn trải bàn, khăn ăn); máy 
móc ngành nhựa và các sản phẩm nhựa(bàn ghế nhựa, tủ nhựa); thực phẩm. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị; cho thuê máy móc và phụ tùng 
thay thế cho máy móc, thiết bị xây dựng và công nghiệp (máy nâng và cẩu, máy hàn, máy 
xúc, máy khoan đá). 

 

 
(210) 

 
4-2015-05750 

 
(220) 

 
16.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

nông nghiệp Quốc Tế  (VN) 
Lô A4, đường số 2, khu công nghiệp 
Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 
Nai 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi (gia súc, gia cầm, thủy sản); phụ gia thức ăn chăn nuôi, chế 

phẩm vỗ béo vật nuôi, chất bổ sung cho vào thức ăn chăn nuôi (không dùng trong ngành 
y). 

 

 
(210) 4-2015-05760 (220) 17.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.9.1; 24.15.1; 25.5.25; A25.7.22 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Eulab 
Holding  (VN) 
Tầng 16, 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.   
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, dụng cụ y tế.  
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(210) 4-2015-05761 (220) 17.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.9.1; 26.5.1; 25.7.20; 9.1.11 
(591) Vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Eulab 
Holding  (VN) 
Tầng 16, 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.   
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, dụng cụ y tế.  
 

 
(210) 4-2015-05776 (220) 17.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Xanh xám, cam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ZION  (VN) 
Số 76 Trần Đại Nghĩa, phường Đồng 
Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính. 

 
Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, phần mềm máy tính đóng gói, thiết bị ngoại vi, linh kiện 
điện tử viễn thông và điều khiển, cơ sở dữ liệu trong máy tính; thương mại điện tử đối với 
hoạt động bán thẻ điện thoại, thẻ trò chơi, ấn phẩm về trò chơi; phổ biến các thông báo 
quảng cáo; đại lý mua bán: thẻ điện thoại, thẻ trò chơi, ấn phẩm về trò chơi (cụ thể là 
sách, báo, tạp chí, tranh, ảnh về trò chơi); nghiên cứu thị trường; phân phát các mẫu vật 
(hàng mẫu) với mục đích quảng cáo hoặc đẩy mạnh việc bán hàng. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ 
truyền thông liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm) (liên lạc 
bằng máy vi tính, máy trạm); thông tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến 
điện, điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và 
hình ảnh bằng máy vi tính. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; 
xuất bản sách. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
738 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2015-05835 (220) 17.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.13.1; A5.11.5; 8.1.25 
(731) 1. BOONPRASERT 

CONFECTIONERY CO., LTD  (TH) 
31 Pracha U-thit Road, Amphawa, 
SamutSongkhram 75110, Thailand 
2. NEW EXPANSION CO., LTD.   (TH) 
905 Rama 3 Road, Bangpongpang, 
Yannawa, Bangkok 10120, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 30: chế phẩm ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt; bánh kẹo; đường; mật ong. 

 

 
(210) 4-2015-05858 (220) 17.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Bridgestone Corporation   (JP) 

1-1 Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Hệ thống giám sát áp suất lốp xe; máy móc và dụng cụ đo và giám sát nhiệt độ 

và áp suất lốp xe; máy điện tử và thiết bị điện tử dùng để đo, giám sát và truyền áp suất 
lốp và nhiệt độ; máy móc và thiết bị dùng để đo hoặc kiểm tra, thử nghiệm; máy móc và 
thiết bị viễn thông;  máy móc và thiết bị điện tử bao gồm dụng cụ cảm biến, ăng-ten thu 
phát sóng vô tuyến, ăng-ten GPS, thiết bị truyền phát, máy thu và phần mềm máy tính 
(ghi sẵn, hoặc có thể tải xuống được); phần mềm máy tính (ghi sẵn, hoặc có thể tải xuống 
được) dùng cho thông tin truyền động của xe cộ, thông tin động lực của xe cộ và thông tin 
áp suất lốp xe; thiết bị đầu cuối dùng để thu thập thông tin mà có chức năng lưu trữ dữ 
liệu đo bằng việc giám sát từ xa và truyền ®÷ liệu đã lưu theo yêu cầu; thiết bị truyền dữ 
liệu cho ngành viễn thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ thông tin truyền động của xe cộ, thông tin động lực của xe cộ và thông 
tin áp suất lốp xe. 
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Nhóm 42: Cung cấp các chương trình máy tính dùng cho thông tin truyền động của xe cộ, 
thông tin động lực của xe cộ và thông tin áp suất lốp xe, dưới dạng/bằng cách cho phép 
khách hàng truy cập và sử dụng các chương trình máy tính và cơ sở dữ liệu để có được 
các thông tin mong muốn. 

 

 
(210) 4-2015-05883 (220) 17.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xám 
(731) Công ty cổ phần Điện tử Biên 

Hòa   (VN) 
52-54 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện; máy nước nóng trực tiếp; nồi áp suất dùng điện; lò hơi nước siêu 

nhiệt; quạt điện; máy điều hòa; tủ lạnh. 
 

Nhóm 12: Xe đạp điện. 
 

 
(210) 4-2015-05887 (220) 18.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.13.1; 26.13.25 
(731) SUNJIN VFC  (KR) 

14, Keungol-gil, Nam-gu, Daegu, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn nhanh; quán ăn nhanh; nhà hàng ăn uống; quán ăn tây; quán rượu 

nhỏ; quán ăn bình dân; nhà hàng thức ăn nhanh; quán ăn theo phong cách Hàn Quốc; nhà 
nghỉ. 

 

 
(210) 4-2015-05889 (220) 18.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) GRANDIA INDUSTRIAL CO., LTD  

(KR) 
Yongyeon-ro 605-3, Yeonse-myeon, 
Sejong-city, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy xay nước đá bằng điện dùng trong gia đình.  
 

Nhóm 08: Cái kéo; cái muôi (dụng cụ cầm tay). 
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(210) 4-2015-05890 (220) 18.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.1.14; A3.1.24; 26.1.2 
(591) Xanh, cam, đỏ, trắng 
(731) GRANDIA INDUSTRIAL CO., LTD  

(KR) 
Yongyeon-ro 605-3, Yeonse-myeon, 
Sejong-city, Korea.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy xay nước đá bằng điện dùng trong gia đình.   
 

Nhóm 08: Cái kéo (không dùng cho mục đích văn phòng); cái muôi (dụng cụ cầm tay). 
 

 
(210) 4-2015-05895 (220) 18.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; 25.5.1 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tâm Cảng  
(VN) 
2 đường số 31, khu phố 2, phường Bình 
An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Sửa chữa: các dịch vụ khác nhau về tu sửa như các dịch vụ về điện, đồ đạc, 

dụng cụ, công cụ; các dịch vụ bảo dưỡng nhằm giữ cho đối tượng ở dạng ban đầu mà 
không làm thay đổi những đặc tính của nó. 

 
Nhóm 39: Vận tải, đóng gói và lưu giữ hàng hóa; vận chuyển hàng hóa từ vị trí này đến vị 
trí khác bằng đường bộ và các dịch vụ cần thiết liên quan đến việc vận chuyển đó (làm 
thủ tục thông quan container để xuất tàu cho hãng tàu). 

 

 
(210) 4-2015-05902 (220) 18.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.15.9; 26.15.11 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Tưởng  (VN) 
Số nhà 8-H2, ngõ Giếng Mứt, đường 
Bạch Mai, phường Trương Định, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Hợp chất chữa cháy. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa, lắp đặt trong lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện công trình 
xây dựng, thiết bị phòng cháy chữa cháy. 
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(210) 4-2015-05905 (220) 18.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh dương, xanh lá mạ, đỏ, vàng chanh

(540) 

 

(731) Công ty TNHH văn hóa sáng 
tạo Trí Việt  (VN) 
11 I - H Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dich vụ quảng cáo; mua bán sách, ấn phẩm, lịch, sổ tay, văn phòng phẩm, thiết 

bị văn phòng, máy tính; mua các loại băng đĩa audio và video học ngoại ngữ, nhạc, phim, 
phần mềm máy tính, thiết bị nghe nhìn; đại lý phát hành sách, đại lý mua bán, ký gửi 
sách, văn phòng phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-05920 (220) 18.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.4.1 
(591) Trắng, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp nội 
thất KONCEPLUS  (VN) 
260 Phố Vọng, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng dân dụng và công nghiệp; dịch vụ thông tin về xây dựng; 
dịch vụ trang trí nội thất. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ lập bản vẽ trong xây dựng; dịch vụ kiến trúc; dịch vụ về thiết kế nội 
thất, ngoại thất; dịch vụ về quy hoạch đô thị. 

 

 
(210) 4-2015-05923 (220) 18.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.3.20; 2.5.1; 2.5.2; 25.5.25; 5.7.19 
(591) Xanh lá cây đậm-nhạt, xanh rêu, hồng, 

xanh dương, xám, nâu, cam, vàng, trắng, 
đen 

(731) Công ty cổ phần dầu thực vật 
Tường An   (VN) 
48/5 Phan Huy �ch, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 29: Dầu ăn thực vật.  
 

 
(210) 4-2015-05924 (220) 18.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.1 
(591) Xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần View Media  

(VN) 
77 đường số 9, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng thời trang như: quần áo, giày dép, mũ (nón), tất (vớ), đồng hồ, 

mắt kính; mua bán đồ uống; mua bán băng đĩa nhạc; mua bán quà tặng; mua bán phần 
mềm vi tính, máy tính và linh kiện của chúng; mua bán thiết bị bưu chính - viễn thông, 
thiết bị ghi âm, thiết bi tạo mẫu; mua bán băng đĩa có nội dung được phép lưu hành, dụng 
cụ thể thao, mỹ phẩm, mua bán nước giải khát, lương thực thực phẩm, thực phẩm công 
nghệ, mua bán hàng điện tử và linh kiện điện tử, hàng điện gia dụng, hàng kim khí điện 
máy, hàng điện lạnh; mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, xe ô tô, xe gắn 
máy, quảng cáo thương mại, mua bán hàng điện tử như máy thu hình (tivi), loa, máy tăng 
âm (ampli), ống nói (micrô), bộ trộn âm (micxơ), đầu thu hình kỹ thuật số và thiết bị của 
chúng, mua bán hàng điện lạnh như: máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ ướp rượu, 
máy lọc nước, máy nước nóng, máy rửa chén, máy sấy quần áo, máy lọc không khí, máy 
nước nóng lạnh, tủ mát - tủ giữ lạnh và thiết bị của chúng, mua bán thiết bị viễn thông 
như: điện thoại và thiết bị của chúng, mua bán thiết bị tin học như: máy tính xách tay, 
máy tính bảng, máy tính để bàn, màn hình máy vi tính, máy in văn phòng, máy scan, máy 
fax, máy hủy giấy, dàn loa vi tính và thiết bị của chúng, mua bán thiết bị kỹ thuật số như: 
máy ảnh, máy quay phim, máy ghi âm và thiết bị của chúng, mua bán thiết bị giải trí như: 
máy nghe nhạc mp3, mp4, đầu phát HD, máy chơi game, từ điển điện tử, bút thông minh, 
mua bán đồ gia dụng như: quạt điện - quạt máy, bàn là (bàn ủi), đèn điện - đèn sạc, máy 
hút bụi, bình lọc nước, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy xay đậu nành, máy pha cà 
phê, máy vắt cam, máy đánh trứng, máy làm sữa chua và bộ phận của chúng, mua bán 
thiết bị nhà bếp như: nồi cơm điện, nồi áp suất, bếp ga - bếp điện - bếp từ, lò vi sóng, lò 
nướng, vỉ nướng, lẩu điện, nồi, xoong, chảo, máy xay thịt, máy rửa chén, ấm nước, bình 
nước và bộ phận của chúng; mua bán đồ em bé như: máy hút sữa mẹ, bình bú sữa cho em 
bé, núm vú giả, máy hâm thức ăn, máy tiệt trùng siêu tốc, mua bán máy móc, dụng cụ 
thiết bi làm đẹp và chăm sóc sức khỏe, mua bán dụng cụ cầm tay như: búa, cưa, kìm, cà 
lê, mỏ lết, mở khóa, két sắt, đèn pin, mũi khoan, máy khoan, máy cưa, máy mài và thiết bị 
của chúng, mua bán đồ điện gia dụng, điện cơ như: đèn điện, cảm biến, ổn áp, chuôi đèn, 
ổ cắm điện, công tắc điện, máy phát điện, máy bơm nước, máy phun áp lực và thiết bị của 
chúng, mua bán hàng may mặc và phụ kiện thời trang; mua bán lương thực thực phẩm 
nước giải khát; mua bán máy móc dùng trong nông nghiệp như: máy gieo hạt, máy thu 
hoạch rau, củ, quả, hạt, máy gặt lúa, máy xát lúa, máy sấy khô, máy phun thuốc, máy gặt 
cỏ, máy tỉa cành. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông truyền hình; truyền hình cáp; truyền hình qua vệ tinh, dịch 
vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; hãng thông tấn; hãng tin tức. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
743 

Nhóm 41: Thông tin về lĩnh vực giải trí; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; cung cấp 
xuất bản sách báo; thông tin về giáo dục; thông tin về giải trí xuất bản sách báo; giới thiệu 
phim trình chiếu.  

 

 
(210) 4-2015-05944 (220) 18.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.1; 24.15.21; 24.15.2 
(591) Đỏ cam, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn Nhà 
Lãnh Đạo Thế Kỷ  (VN) 
49 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 

phòng. 
 

 
(210) 4-2015-05981 (220) 18.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.7.21; A5.1.12; A5.1.6; 25.1.6 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, hồng phấn, nâu 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân huyện Hoài 
Nhơn - Tỉnh Bình Định  (VN) 
Số 06, đường 28/3, thị trấn Bồng Sơn, 
Hoài Nhơn, Bình Định  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tráng nước dừa. 

 

 
(210) 4-2015-06023 (220) 19.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, ghi, trắng 
(731) Công ty cổ phần STOXPLUS  

(VN) 
Tầng 4, 36 Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính ghi sẵn; phần mềm máy tính có thể tải xuống được; phần 

mềm máy tính phân tích dữ liệu (ghi sẵn); phần mềm máy tính phân tích dữ liệu (có thể 
tải xuống được); phần mềm xử lý số liệu (ghi sẵn); phần mềm xử lý số liệu (có thể tải 
xuống được).  
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Nhóm 35: Mua bán phần mềm, giải pháp phần mềm; dịch vụ tìm kiếm, phân tích, cung 
cấp thông tin và báo cáo về thị trường, kinh tế; dịch vụ nghiên cứu thị trường; biên tập 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập số liệu thống kê; dịch vụ xử lý số liệu cụ thể 
là hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ tư vấn quan hệ công chúng; 
dịch vụ thương mại điện tử cụ thể là cung cấp thông tin kinh doanh thông qua trang web; 
dịch vụ giới thiệu hàng hóa cho mục đích thương mại; dịch vụ tổ chức hội chợ, sự kiện, 
cho mục đích xúc tiến thương mại; dịch vụ quảng cáo; tư vấn quản lý kinh doanh. 

 
Nhóm 36: Đánh giá tài chính; phân tích tài chính; tư vấn tài chính; tư vấn đầu tư; môi giới 
đầu tư.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức hội thảo, hội nghị cho mục đích xúc tiến thương mại.  

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; phát triển các giải pháp phần mềm; cập nhật 
phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; tư vấn 
phần mềm máy tính; tư vấn giải pháp phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-06024 (220) 19.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, ghi, trắng 
(731) Công ty cổ phần STOXPLUS  

(VN) 
Tầng 4, 36 Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính ghi sẵn; phần mềm máy tính có thể tải xuống được; phần 

mềm máy tính phân tích dữ liệu (ghi sẵn); phần mềm máy tính phân tích dữ liệu (có thể 
tải xuống dược); phần mềm xử lý số liệu (ghi sẵn); phần mềm xử lý số liệu (có thể tải 
xuống được).  

 
Nhóm 35: Mua bán phần mềm, giải pháp phần mềm; dịch vụ tìm kiếm, phân tích, cung 
cấp thông tin và báo cáo về thị trường, kinh tế; dịch vụ nghiên cứu thị trường; biên tập 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập số liệu thống kê; dịch vụ xử lý số liệu cụ thể 
là hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ tư vấn quan hệ công chúng; 
dịch vụ thương mại điện tử cụ thể là cung cấp thông tin kinh doanh thông qua trang web; 
dịch vụ giới thiệu hàng hóa cho mục đích thương mại; dịch vụ tổ chức hội chợ, sự kiện, 
cho mục đích xúc tiến thương mại; dịch vụ quảng cáo; tư vấn quản lý kinh doanh. 

 
Nhóm 36: Đánh giá tài chính; phân tích tài chính; tư vấn tài chính; tư vấn đầu tư; môi giới 
đầu tư.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ tổ chức hội thảo, hội nghị cho mục đích xúc tiến thương mại.  
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(210) 4-2015-06094 (220) 19.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ T.T.C  (VN) 
123 Nguyễn Du, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 

chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị tích điện sử dụng năng lượng mặt trời. 
 

Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh; đèn led (thiết bị chiếu sáng). 

 

 
(210) 4-2015-06122 (220) 19.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.1.1; 25.5.5; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Đỏ, trắng, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Thiên á  (VN) 
Số 9, ngõ 850 đường Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo, trường học có ký túc xá học sinh.  

 

 
(210) 4-2015-06127 (220) 19.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Lê Đức Thành   (VN) 

Xóm 7, xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, 
tỉnh Nghệ An  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  

 

 
(210) 4-2015-06144 (220) 19.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.17.5 
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 05: Tã lót dạng quần (dùng cho trẻ em); tã lót (tã trẻ em); tã lót cho thú nuôi; quần 
lót phụ nữ dùng khi có kinh nguyệt; quần lót vệ sinh phụ nữ; băng vệ sinh; băng vệ sinh 
dạng nút dùng khi có kinh nguyệt; quần tã trẻ em; khăn tã trẻ em (tã lót); tã lót dùng cho 
người không tự kiềm chế được; quần lót (vệ sinh); quần lót phụ nữ (vệ sinh); quần lót 
thấm nước dùng cho người không tự kiềm chế được; miếng lót của quần lót (vệ sinh); 
khăn (vệ sinh); miếng lót vệ sinh; miếng đệm lót vệ sinh; băng vệ sinh dạng nút; dây đai 
dùng cho băng vệ sinh (dạng khăn); khăn được ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm dược 
phẩm, sữa bột cho trẻ sơ sinh; khăn giấy ướt được tẩm các chất diệt khuẩn dùng cho mục 
đích vệ sinh em bé. 

 

 
(210) 4-2015-06147 (220) 19.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) ABBOTT MEDICAL OPTICS INC.  

(US) 
1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, 
CA 92705-4933 USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 05: Khăn lau tẩm thuốc; khăn lau khử trùng, gạc (miếng bông) lau mí mắt; khăn 

lau mặt tiệt trùng (khăn vệ sinh); dung dịch tẩy uế; dung dịch làm sạch, ngâm và tẩy uế 
kính áp tròng; dung dịch rửa và chăm sóc mắt; nước mắt nhân tạo; nước muối dùng cho 
mục đích y tế; thuốc chữa mắt; chế phẩm điều trị và chăm sóc mắt; thuốc nhỏ; thuốc nhỏ 
mắt; thuốc nhỏ mát nhãn khoa. 

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ quang học; kính đeo mắt; kính mắt; kính râm; kính áp 
tròng; mắt/tròng kính; gọng và bao hộp đựng kính đeo mắt, kính và kính râm, hộp đựng 
kính áp tròng; đồ đeo mắt; linh kiện và phụ kiện của tất cả các sản phẩm nói trên. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế và phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ nhãn khoa; mắt nhân 
tạo; linh kiện và phụ kiện của tất cả các sản phẩm nói trên. 

 

 
(210) 4-2015-06149 (220) 19.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A6.19.11; 26.4.2; A3.4.2; A11.3.3 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 

dương, vàng đồng, nâu, xám, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phẩn thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood  (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 
ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y. 

 
Nhóm 29: Đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; xúc xích; thịt hộp; cá hộp; rau sấy 
khô; chiết xuất của thịt. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; cacao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc. 

 
Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; 
nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; 
nước ép trái cây. 

 
Nhóm 33: Rượu; rượu khai vị. 

 

 
(210) 4-2015-06184 (220) 20.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
NISSAN MOTOR CO., LTD.)  (JP) 
No. 2, Takara-cho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 06: Nắp chai bằng kim loại; cái nút chai bằng kim loại; vòng đeo chìa khóa bằng 

kim loại thường; tượng nhỏ (tượng) bằng kim loại thường; biểu tượng bằng kim loại cho 
xe cộ; chốt (đồ ngũ kim); khóa bằng kim loại, không phải loại dùng điện; tấm thẻ nhận 
dạng bằng kim loại; hộp đựng dụng cụ bằng kim loại (không có đồ đạc bên trong); dây 
cáp bằng kim loại, không dùng điện; chìa khóa. 

 
Nhóm 08: Bộ dụng cụ sửa móng tay chân; bộ dụng cụ để chăm sóc bàn chân; kìm cắt 
móng tay chân; dũa móng tay chân; dao kéo; dụng cụ cầm tay (vận hành bằng tay); dụng 
cụ cắt; kéo; tua vít; hộp dao cạo; dụng cụ vặn ốc, vít (dụng cụ cầm tay); cờ lê (dụng cụ 
cầm tay); búa dùng trong trường hợp khẩn cấp. 

 
Nhóm 14: Đồng tiền xu sưu tầm; khuy măng sét; đồng hồ đo thời gian và dụng cụ đo thời 
gian, đồng hồ và đồng hồ đeo tay; vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang giả rẻ tiền); ghim cài 
ve áo bằng kim loại quý (đồ trang sức); đinh mũ ghim ca vát; phù hiệu bằng kim loại quý; 
ghim ve áo bằng kim loại thường (để trang sức). 

 
Nhóm 16: Bìa giữ hộ chiếu; kẹp tài liệu (đồ dùng văn phòng); bìa (văn phòng phẩm); lịch; 
tấm lót ly cốc bằng giấy; vật dụng kẹp tiền; giấy viết, tập giấy viết (văn phòng phẩm); sổ 
tay; vật dụng chặn giấy; ống cắm bút và bút chì; ống cắm bút chì; bút chì; bút (đồ dùng 
văn phòng); tập anbom; văn phòng phẩm; giấy dính (văn phòng phẩm); đề can; túi (phong 
bì, bao nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói; giấy dính chống va đập. 
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Nhóm 18: Ba lô; cặp đựng tài liệu; ví đựng danh thiếp; ví tiền; miếng thẻ bằng da hoặc giả 
da ghi tên và địa chỉ buộc vào hành lý; túi sách đi chợ (túi mua sắm); va li (hành lý); túi 
du lịch; ô; ví bỏ túi; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); bao để móc chìa khóa; 
túi mua hàng; dây buộc bằng da để giữ chìa khóa, chai nhỏ, phù hiệu. 

 
Nhóm 20: Nắp chai không bằng kim loại; cái nút chai không bằng kim loại; quạt dùng 
cho cá nhân (không dùng điện); khung tranh ảnh; ghế ngồi; cái đệm; cái nệm; hộp đựng 
dụng cụ không bằng kim loại; hộp bằng gỗ hoặc chất dẻo; tượng nhỏ bằng gỗ, sáp, thạch 
cao hoặc chất dẻo; gương cầm tay (gương trang điểm); biển số xe không bằng kim loại; 
cũi cho vật nuôi trong nhà; chùm chuông gió (trang trí); giá bày hàng; vòng đeo chìa khóa 
không bằng kim loại; gối. 

 
Nhóm 21: Vật dụng mở nút chai; cái lót bình cốc không bằng giấy và không là bộ bàn 
ăm, khăn ăn; khay dùng cho mục đích gia đình; pha lê (đồ chứa đựng bằng thủy tinh); 
đũa; giỏ đồ dùng khi đi dã ngoại (bao gồm cả bát đĩa); vật dụng giữ lạnh không dùng điện 
mang đi được; tượng bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy tinh; ca; bình để uống; thùng chứa 
cách nhiệt; vật dụng giữ chai bằng chất dẻo; bình rót; bình; dụng cụ nấu ăn, không dùng 
điện; giẻ lau để làm sạch. 

 
Nhóm 24: Vỏ bọc giấy lụa bằng vải; cái lót bình cốc (bằng vải lanh); khăn bằng vải; biểu 
ngữ; cờ, không làm bằng giấy; khăn tay bỏ túi bằng vải; chăn du lịch (chăn cuộn). 

 
Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục); mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); mũ; lưỡi trai (đồ đội đầu); 
khăn quàng; khăn quàng cổ; khăn choàng; ca vát; quần yếm; quần áo mặc khi làm việc; 
quần áo cho người lái xe có động cơ; áo khoác (trang phục); quần áo đan; áo pacca; áo sơ 
mi; áo chui đầu; áo len; vật giữ ấm cổ; cổ tay áo (trang phục); găng tay (trang phục); giày. 

 
Nhóm 26: Huy hiệu kiểu cách độc đáo để trang trí (khuy áo); ghim cài (phụ kiện của 
trang phục); khóa cài (phụ kiện của trang phục); khóa cài giày; dải viền để trang trí quần 
áo. 

 
Nhóm 28: Xe cộ đồ chơi điều khiển bằng sóng radio; đồ chơi phát sáng và âm thanh (đồ 
chơi); đồ chơi bằng vải nhung lông; mô hình thu nhỏ của xe cộ; xe cộ đồ chơi; đồ chơi và 
trò chơi dưới dạng mũ bảo hiểm thu nhỏ; dụng cụ để sửa tảng đất cỏ (phụ kiện chơi gôn); 
vật hình T dùng trong chơi gôn; túi đựng vật dụng đánh gôn, có hoặc không có bánh xe; 
ván trượt tuyết; bóng cho trò chơi; dụng cụ chơi bi-a; trò chơi ghép hình; bộ cờ Dame (trò 
chơi); trò chơi cờ; bài lá; máy trò chơi viđêô. 

 
Nhóm 34: Gạt tàn cho người hút thuốc; bật lửa cho người hút thuốc; hộp đựng thuốc lá; 
đót xì gà; thuốc lá điếu; diêm. 

 

 
(210) 4-2015-06189 (220) 20.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) S. TOUS, S.L.  (ES) 

Ctra. de Vic, El Guix, no 3 08243 
Manresa (Barcelona), Spain 

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 25: áo choàng tắm; áo khoác; miếng che mắt khi ngủ; yếm; giày dép; quần áo 
tắm; quần áo bơi; pi-gia- ma; mũ nồi; khăn quàng cổ; khăn quàng bằng lụa mỏng; tất 
(vớ); áo sơ mi; áo phông; áo vét; áo len dài tay; áo chui đầu; quần; cà vạt; váy; mũ lưỡi 
trai; mũ; găng tay (trang phục); váy liền thân (đầm); quần áo đi biển; quần áo lót; khăn 
xếp; dép lê; thắt lưng. 

 

 
(210) 4-2015-06221 (220) 20.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; A9.3.9; A26.1.24 
(591) Đen, trắng, ghi 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Nhung  (VN) 
Số 6, ngõ 106, phố Trung Kính, tổ 27, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Da và đồ giả da: túi sách, ví.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón; đồ giả da: thắt lưng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, da và đồ giả da (túi sách, thắt lưng, ví).  
 

 
(210) 4-2015-06222 (220) 20.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; A26.1.24; A9.3.9 
(591) Đen, trắng, ghi 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Nhung   (VN) 
Số 6, ngõ 106, phố Trung Kính, tổ 27, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Da và đồ giả da: túi sách, ví.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón; đồ giả da: thắt lưng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, da và đồ giả da (túi sách, thắt lưng, ví).  
 

 
(210) 4-2015-06268 (220) 20.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.7.6; 5.9.15; 5.9.21 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Phan Thị Mộng Huyền  (VN) 

Số 985/36/2A Âu Cơ, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; khách sạn; quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-06279 (220) 20.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 19.7.1; A11.3.2 
(591) Nâu, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH Trung tâm 

Công nghệ Quốc tế Hà Nội  
(VN) 
Số 239 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

(INLES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng; 
tiếp thị sản phẩm; bán buôn và bán lẻ, bán hàng trực tuyến các sản phẩm liên quan đến 
rượu, đồ uống có cồn, tủ lạnh đựng rượu, tủ kiểm soát nhiệt độ rượu, máy hút rượu, bình 
rượu, sản phẩm phụ kiện rượu; nhập khẩu và xuất khẩu: rượu, đồ uống có cồn, tủ lạnh 
đựng rượu, tủ kiểm soát nhiệt độ rượu, máy hút rượu, rượu chai, sản phẩm phụ kiện rượu. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2015-06294 (220) 20.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty TNHH CJ IMC Việt Nam  

(VN) 
Tầng lửng, số 2Bis-4-6 Lê Thánh Tôn, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 21: Bộ nồi nấu không dùng điện; chảo chiên không dùng điện; bộ đồ ăn, ngoại trừ 

dao, dĩa và thìa; dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; dụng cụ nhà bếp.  
 

 
(210) 4-2015-06298 (220) 20.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.1.1; A26.4.24 
(731) Công ty cổ phần Hùng Vương  

(VN) 
C4- 1, khu công nghiệp Hòa Xá, thành 
phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay không dùng điện bao gồm búa sắt, dũa, kéo, mỏ lết, tua vít, 
kìm, dụng cụ vặn ốc vít; đá mài dùng cho dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; lưỡi cưa 
dùng cho dụng cụ cầm tay thao tác thủ công. 

 

 
(210) 4-2015-06299 (220) 20.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.1.4; A3.1.24 
(731) Công ty cổ phần Hùng Vương  

(VN) 
C4- 1, khu công nghiệp Hòa Xá, thành 
phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay không dùng điện bao gồm búa sắt, dũa, kéo, mỏ lết, tua vít, 

kìm, dụng cụ vặn ốc vít; đá mài dùng cho dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; lưỡi cưa 
dùng cho dụng cụ cầm tay thao tác thủ công. 

 

 
(210) 4-2015-06300 (220) 20.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.17; A5.3.14; A5.3.13; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh lá mạ, nâu, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Lụa tơ tằm Bảo 

Lộc   (VN) 
Tầng trệt, tòa nhà CityView, số 12 Mạc 
Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán vải, quần áo và giày dép.  
 

 
(210) 4-2015-06327 (220) 20.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.5.1; 19.1.1; A26.3.5 
(591) Xám, xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH quốc tế Tiến 

Minh  (VN) 
6 Lê Văn Khương, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2015-06328 (220) 20.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.13.1; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, vàng, xám 

đậm, trắng 
(731) Công ty TNHH Tốc Độ Xanh  

(VN) 
362 Lý Thường Kiệt, khu phố Thống 
Nhất 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Cung cấp nguồn lao động, cho thuê lao động; mua bán tã giấy em bé, băng vệ 

sinh, hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá, hàng trang trí nội thất như: bàn, ghế, giường, tủ, 
giá, kệ; mua bán thực phẩm; mua bán đồ uống không cồn; mua bán vật liệu xây dựng; 
mua bán sắt, thép; mua bán máy móc, thiết bị xử lý môi trường; mua bán vải, hàng may 
sẵn, giày dép; mua bán giấy và các sản phẩm làm từ giấy cụ thể là: tập, vở, sổ ghi chép, 
khăn giấy. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình công ích, dân dụng và công nghiệp; lắp đặt-thi công công 
trình xử lý nước thải, khí thải; lắp đặt hệ thống cấp thoát nước; sửa chữa máy móc thiết bị; 
sửa chữa thiết bị điện. 

 
Nhóm 39: Cho thuê xe cơ giới; vận tải hành khách-hàng hoá bằng đường bộ; bốc xếp 
hàng hóa; dịch vụ hải quan liên quan đến việc chuẩn bị giấy tờ và tài liệu vận tải phục vụ 
cho việc thông quan; cho thuê kho bãi, nhà xưởng. 

 

 
(210) 4-2015-06329 (220) 23.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.15.1; 26.1.1; 26.1.5; 24.17.25 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH Catalogue 

Shopping  (VN) 
187A Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực thực phẩm, hóa mỹ phẩm, quần áo thời trang, thiết bị gia 

dụng cụ thể là: ly, tách, chén bát, thiết bị điện tử cụ thể là: máy vi tính, máy tính, máy 
ảnh, máy quay phim, hàng trang trí nội thất.  
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(210) 4-2015-06340 (220) 23.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 5.7.21 (540) 

  

(731) Cơ sở Thanh Bình  (VN) 
Số 153B, ấp Mỹ An B, xã Mỹ Thạnh An, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 02: Nước màu dừa (màu thực phẩm) tạo màu dùng trong nấu nướng như kho cá, 

thịt. 
 

Nhóm 29: Thạch dừa, rau câu dừa, dầu dừa thô và tinh luyện, bột sữa dừa, nước cốt dừa. 
 

Nhóm 30: Bánh kẹo các loại cụ thể như bánh phồng sữa; kẹo dừa, kẹo chuối, kẹo trái cây. 
 

Nhóm 32: Nước giải khát các loại như: quất (tắt) xí muội, chanh xí muội, chế phẩm dùng 
làm đồ uống giải khát không cồn làm từ quả quất, quả chanh; nước ép trái cây các loại 
như: me, na (mãng cầu), dừa; chế phẩm dùng làm đồ uống giải khát không cồn. 

 
 

 
(210) 4-2015-06360 (220) 23.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần BUSUKA Việt 
Nam  (VN) 
Số 19H1, ngõ 130 đường Xuân Thủy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dụng cụ cầm tay như là máy khoan, máy cắt, máy mài, đục, máy rửa 

xe, máy bơm nước, máy hàn. 
 
 

 
(210) 4-2015-06362 (220) 23.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phú Như  (VN) 
208/5 đường TL16, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước xả vải; nước lau nhà; nước giặt đồ; nước rửa chén; nước rửa tay; nước rửa 

xe.  
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(210) 4-2015-06377 (220) 23.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.1 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hải Mây  (VN) 
18/12 Đô Đốc Long, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Lát trái cây mỏng, lát quả, lát trái cây sấy khô; rau muối lên men (kim chi và 

các loại rau củ quả khác lên men); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; thực phẩm làm 
từ cá; các loại thịt sấy khô (khô bò, khô heo, cá khô); các loại trái cây, rau củ quả sấy dẻo 
và sấy khô.  

 
Nhóm 32: Nước uống có gaz; đồ uống làm từ nước ép trái cây và nước quả không có cồn; 
nước khoáng; nước ép trái cây, nước quả ép; nước quả cô đặc, mật hoa quả; nước quả, 
nước giải khát bằng trái cây; xi rô. 

 

 
(210) 4-2015-06406 (220) 23.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.8 
(731) ASIA SKIN COSMETICS COMPANY  

(TW) 
3F., No,102, Guangfu S.Rd., Da-An 
Dist., Taipei City 10694, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch da (làm sạch toàn thân, làm sạch cơ thể); kem 

dưỡng; kem dưỡng da tay; kem dưỡng toàn thân; kem bôi tay; kem tẩy trang; kem chống 
nắng; kem dưỡng da ban ngày; kem dưỡng da ban đêm; gel (rửa tay, dùng cho mục đích 
mỹ phẩm); chế phẩm làm sạch da và se khít lỗ chân lông (nước hoa hồng, nước dưỡng); 
mặt nạ (dùng cho mục đích mỹ phẩm); tinh dầu (tắm, dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế 
phẩm tẩy rửa (dạng gel); gel (rửa tay, dùng cho mục đích mỹ phẩm).  

 

 
(210) 4-2015-06412 (220) 23.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1 
(731) Cơ sở Huê Tinh   (VN) 

542C/13 Nhật Tảo, phường 7, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh (mực bút lông dầu, mực bút máy, 

mực đóng dấu, keo dán).  
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(210) 4-2015-06419 (220) 23.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.17; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Vàng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Hermes Power   (VN) 
193 - 203 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng, đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, lập dự án đầu tư vốn.  
 

Nhóm 37: Xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-06426 (220) 23.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Traphaco  

(VN) 
75 Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 

 
(210) 4-2015-06427 (220) 23.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Traphaco  

(VN) 
75 Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
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(210) 4-2015-06428 (220) 23.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Traphaco  

(VN) 
75 Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 

 
(210) 4-2015-06429 (220) 23.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Traphaco 

(VN) 
75 Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hơp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 

 
(210) 

 
4-2015-06438 

 
(220) 

 
23.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Quý Phát  

(VN) 
Số 313 đường Trần Phú, phường Đông 
Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống điều hòa không khí; nồi áp suất dùng điện; lò nướng bánh mỳ; máy 

đun nước tắm; thiết bị hút ẩm; máy sấy tóc; bếp ga; hệ thống sưởi ấm ; bình pha cà fê 
dùng điện; tủ lạnh, vòi hoa sen; hệ thống làm sạch nước; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; 
nồi cơm điện. 

 
Nhóm 21: Đồ đựng giữ nhiệt cho đồ uống; bộ nồi niêu xoong chảo của nhà bếp, xoong 
nồi; đồ chứa đựng cho gia dụng và nhà bếp; dụng cụ nấu nướng không dùng điện; bát đĩa 
bằng sành; đồ pha lê (đồ thủy tinh); cốc bằng giấy hoặc bằng nhựa; chảo rán không dùng 
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điện; đĩa đựng đồ; cốc để uống; bình để uống; chảo để rán; dụng cụ nhà bếp; ấm đun 
nước (không dùng điện); nồi áp suất (nồi hầm) không dùng điện; đĩa ăn; phích. 

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, dịch vụ đại lý xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm: máy sục 
khí, máy hút không khí, máy xay sinh tố, máy ép trái cây dùng cho mục đích gia dụng, 
máy giặt, hệ thống điều hòa không khí, nồi áp suất dùng điện, lò nướng bánh mỳ, máy 
đun nước tắm, thiết bị hút ẩm, máy sấy tóc, bếp ga, vòi phun nước, hệ thống sưởi ấm, bình 
pha càfe dùng điện, tủ lạnh, vòi hoa sen, hệ thống làm sạch nước, chụp hút khói dùng cho 
nhà bếp, nồi cơm điện, đồ đựng giữ nhiệt cho đồ uống, bộ nồi niêu xoong chảo của nhà 
bếp, xoong nồi, đồ chứa đựng cho gia dụng và nhà bếp, dụng cụ nấu nướng không dùng 
điện, bát đĩa bằng sành, đồ pha lê (đồ thủy tinh), cốc bằng giầy hoặc bằng nhựa, chảo rán 
không dùng điện, đĩa đựng đồ, cốc để uống, bình để uống, chảo để rán, dụng cụ nhà bếp, 
ấm đun nước (không dùng điện), nồi áp suất (nồi hầm) không dùng điện, đĩa ăn, phích. 

 

 
(210) 4-2015-06468 (220) 24.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Phát Phú  (VN) 
Số 44/99/10/7 khu phố 2A, phường An 
Thới, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-06492 (220) 24.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.5.16; 5.3.20; A5.3.14; 1.15.15; 25.5.25
(591) Xanh lá cây, hồng, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tra dược 
thảo Huyền Diệu  (VN) 
17-17B đường 154, khu phố 3, phường 
Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, thực phẩm chức năng 

dùng cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-06493 (220) 24.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.14; 5.5.16; 25.5.25; 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, hồng, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tra dược 
thảo Huyền Diệu   (VN) 
17-17B đường 154, khu phố 3, phường 
Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, thực phẩm chức năng 
dùng cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-06494 (220) 24.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.14; 1.15.15; 5.5.16; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây, hồng, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tra dược 
thảo Huyền Diệu   (VN) 
17-17B đường 154, khu phố 3, phường 
Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, thực phẩm chức năng 

dùng cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-06495 (220) 24.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.14; 5.5.16; 25.5.25; 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, hồng, cam, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tra dược 
thảo Huyền Diệu   (VN) 
17-17B đường 154, khu phố 3, phường 
Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, thực phẩm chức năng 

dùng cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-06496 (220) 24.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.3.20; 5.5.16; A5.3.14; 1.15.15; 25.5.25
(591) Xanh lá cây, hồng, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tra dược 
thảo Huyền Diệu   (VN) 
17-17B đường 154, khu phố 3, phường 
Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, thực phẩm chức năng 

dùng cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-06520 (220) 24.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.23; 26.4.2 
(591) Đen, xanh lam, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phát Hưng 
Thịnh   (VN) 
142/4A đường 339, khu phố 5, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ: vệ sinh công nghiệp.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-06526 (220) 24.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.5.25; 26.4.4; 24.15.1; A24.15.11 
(591) Đỏ, xanh cô ban, hạt dẻ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Toàn Phát  (VN) 
29 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Giường, tủ, bàn, ghế, kệ, khung ảnh. 
 

Nhóm 35: Mua bán: hóa chất, hóa chất công nghiệp, hóa chất dùng trong công nghiệp, tủ, 
bàn, ghế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-06544 (220) 24.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Hộ kinh doanh cá thể Võ 

Ngọc Thành  (VN) 
81/4 khu vực Đồng Hòa, phường Châu 
Văn Liêm, quận ¤ Môn, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán hòm (quan tài).  
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(210) 4-2015-06545 (220) 24.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(300) 86/413,924 03.10.2014 US 

(531) 26.1.2; A5.3.13; A5.3.14; A26.1.24 
(731) NERIUM INTERNATIONAL, LLC  

(US) 
4006 Belt Line Road, Suite 100, 
Addison, Texas 75001, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 03: Sản phẩm mỹ phẩm, cụ thể là, chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc, cụ 

thể, kem tẩy tế bào chết dùng cho da mặt, kem tẩy tế bào chết toàn thân, kem tẩy tế bào 
chết dùng cho da tay, kem dưỡng da, kem dưỡng da mặt, kem tẩy trang, kem dưỡng da 
ban đêm, kem chống lão hóa, kem chống nhăn, kem dưỡng da tay; kem dưỡng ẩm cho da, 
kem làm mềm da, kem dưỡng da vùng mắt; mặt nạ, cụ thể là, mặt nạ làm đẹp, mặt nạ 
dưỡng da dùng cho da mặt, mặt nạ dưỡng da; kem dưỡng da mặt dạng lỏng; kem dưỡng 
da toàn thân dạng lỏng; dầu dưỡng thể; son dưỡng môi không chứa thuốc; xà phòng dạng 
cứng và dạng lỏng dùng cho tay, xà phòng dạng cứng và dạng lỏng dùng cho mặt; xà 
phòng dạng cứng và dạng lỏng dùng cho toàn thân. 

 
 

 
(210) 4-2015-06585 (220) 24.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) PIERRE FABRE MEDICAMENT  (FR) 

45 place Abel Gance, 92100 Boulogne 
Billancourt, France  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-06600 (220) 25.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử S.T.V  
(VN) 
Tầng 4, số 7-9-11 Mai Thị Lựu, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công thiết bị hàng điện tử như: loa, ampli, hoà âm karaoke, thiết bị 

báo trộm. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
761 

(210) 4-2015-06648 (220) 25.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần địa ốc SCT  
(VN) 
155, Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm. 
 

Nhóm 36: Kinh doanh mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động 
sản; định giá bất động sản; quản lý bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. 

 
 

 
(210) 4-2015-06668 (220) 25.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp Mi 
Ca  (VN) 
Khu E5 số 176 Định Công, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng ô tô, xe máy (dây phanh, dây ga, dây le, dây tay phanh, má phanh xe 

máy, má phanh ô tô). 
 
 

 
(210) 4-2015-06669 (220) 25.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp Mi 
Ca  (VN) 
khu E5, số 176 Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng ô tô, xe máy (dây phanh, dây ga, dây le, dây tay phanh, má phanh xe 

máy, má phanh ô tô). 
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(210) 4-2015-06706 (220) 25.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; A26.11.8; 26.4.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Long  (VN) 
254/16A Nguyễn Văn Luông, phường 
11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy mài; máy khoan; máy thổi khí; máy cắt gạch; máy cắt sắt.  

 

 
(210) 4-2015-06726 (220) 26.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.9.1; 5.7.3; 2.9.1; 5.13.4 
(591) Hồng, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Liên Minh Thời 
Trang   (VN) 
Cao ốc Bình Minh lầu 5, phòng 10, 
đường Lương Định Của, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Giỏ xách đựng dụng cụ thể thao; túi xách 2 quai, giỏ xách.  
 

Nhóm 25: Đồng phục, quần áo lót, nón, tất (vớ). 
 

Nhóm 28: Túi đựng dụng cụ chơi gôn (golf).  
 

 
(210) 4-2015-06727 (220) 26.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.9.1; 3.7.17 
(591) Xanh navy, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Liên Minh Thời 
Trang   (VN) 
Cao ốc Bình Minh lầu 5, phòng 10, 
đường Lương Định Của, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Giỏ xách đựng dụng cụ thể thao; túi xách 2 quai, giỏ xách.  
 

Nhóm 25: Đồng phục, quần áo lót, nón, tất (vớ). 
 

Nhóm 28: Túi đựng dụng cụ chơi gôn (golf).  
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(210) 4-2015-06741 (220) 26.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH SUNTEX  (VN) 

Thôn Ngọc Lịch, xã Trung Trắc, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Mắc áo; móc treo mũ; giá treo quần áo; móc rèm; mắc treo tất; giá treo ô (tất 

cả đều không bằng kim loại). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các loại: mắc áo, móc treo mũ, giá treo quần áo, mắc 
màn rèm, móc treo tất, giá treo «. 

 
 

 
(210) 4-2015-06743 (220) 26.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.3.22; A3.9.6; 1.15.24; 17.2.25 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá cây, xanh 

tím, đồng, hồng, tím, đen, trắng 
(731) Phạm Hồng Anh   (VN) 

49/40/40 Trịnh Đình Trọng, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương (nhang) thơm. 

 
 

 
(210) 4-2015-06765 (220) 26.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A25.1.10 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MGA Việt Nam  
(VN) 
1 Nguyễn Trường Té, phường Bình Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện. 
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(210) 4-2015-06770 (220) 26.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH  (DE) 
Alfred-Nobel- Strabe 10, 40789 
Monheim am Rhein, Germany  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); chế phẩm để xử lý hạt giống 
(được bao gồm trong nhóm 1), chế phẩm điều hòa sự sinh trưởng cây trồng; gien của hạt 
giống dùng cho sản xuất nông nghiệp; phân bón.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại, chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ.  

 

 
(210) 4-2015-06787 (220) 26.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.3; 1.15.23; 26.13.25; 10.3.7; 26.4.9 
(591) Vàng, xanh dương, xanh dương đậm, 

xanh lá cây, xanh nõn chuối, đỏ, cam 
(731) Công ty cổ phần sơn Nam 

Phong  (VN) 
B6, lô 8, khu đô thị Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 
VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (không bao gồm sơn cách nhiệt và cách điện).  

 

 
(210) 4-2015-06805 (220) 26.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.5.1; A2.1.16; 2.1.2; A2.1.23 
(731) MOSFLY INTERNATIONAL SDN 

BHD   (MY) 
No. 7, Jalan Kilang, Dato Onn Industrial 
Estate, 80350 Johor Bahru, Johor Darul 
Takzim, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt, để tẩy rửa; chất lỏng dùng để rửa bát; bột nhão dùng để rửa 

bát; xà phòng dạng lỏng dùng để rửa bát; bột giặt; bột rửa bát (dùng cho máy rửa bát); 
chất làm sạch buồng vệ sinh; chất lỏng làm sạch bồn cầu; bột làm sạch bồn cầu; chất lỏng 
xịt rửa làm sạch bồn cầu; chế phẩm làm sạch sàn nhà; chế phẩm làm sạch kính; chế phẩm 
tẩy trắng và các hóa chất khác dùng để giặt; xà phòng giặt; chất lỏng dùng để giặt; chất 
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tẩy dùng để giặt; chất làm mềm vải dùng để giặt; chế phẩm ngâm giặt; chất làm thơm mát 
vải; nước hoa; nước hoa xịt phòng; nước hoa dạng xịt dùng cho cơ thể; dầu rửa xe hơi; 
chất làm sạch bề mặt phòng bếp; sữa tắm; dầu gội đầu; nước thơm dùng cho cơ thể; nước 
thơm mỹ phẩm.  

 
Nhóm 05: Các sản phẩm trừ sâu như chế phẩm dạng xịt, hương xua đuổi muỗi, chất lỏng 
xua đuổi muỗi; chế phẩm dạng xịt làm tươi mát không khí; chất lỏng làm tươi mát không 
khí; gel làm tươi mát không khí; xà phòng làm tươi mát không khí (chế phẩm khử mùi 
không khí).  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-06813 (220) 26.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH Y tế Cánh cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)   (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-06814 (220) 26.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH Y tế Cánh cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)   (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2015-06822 (220) 26.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.15; 1.3.1; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) 1. Hợp tác xã sản xuất rau 
VietGAP 01 - 5 phường Thắng 
Lợi    (VN) 
Tổ 4, phường Thắng Lợi, thành phố Kon 
Tum, tỉnh Kon Tum  

2. Đỗ Văn Luận  (VN) 
99 Bà Triệu, phường Thắng Lợi, thành 
phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  

3. Huỳnh Quốc Tuấn  (VN) 
8 Lê Hữu Trác, phường Thắng Lợi, thành 
phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

4. Nguyễn Ngọc Huân  (VN) 
Hẻm 19, Yết Kiêu, phường Thắng Lợi, 
thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  

 
(511)   Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi; rau cỏ tươi; thảo mộc tươi; củ hoa; củ của cây hoa. 

 

 
(210) 4-2015-06841 (220) 27.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.5; 26.4.4; 26.7.25; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Triển Hưng  (VN) 
47 đường số 14, khu dân cư Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Bơm thủy lực (bộ phận máy móc); xi lanh thủy lực dùng cho máy; van thủy lực 

(bộ phận của máy móc). 
 

 
(210) 4-2015-06865 (220) 27.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 26.4.2; 26.4.9; A26.11.8 

(591) Hồng, cam, vàng, xanh lá cây, xanh lá 
cây nhạt, xanh dương, tím, đen 

(731) DONGKWANG PHARM.CO., LTD 
(KR)   (KR) 
Coryo Daeyungak Tower 12F 97, 
Toegye-ro, Jung-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-06905 (220) 27.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.12; 24.11.15; 19.7.1; A26.11.12 
(591) Đen, vàng, đỏ, ghi, trắng. 
(731) Công ty cổ phần rượu bia 

nước giải khát AROMA    (VN) 
Đường 196, thôn Yên Tập, xã Nhân Hòa, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vốt ca, rượu uýtky, rượu brandi, rượu gạo, rượu vang, rượu hoa quả.  

 

 
(210) 4-2015-06906 (220) 27.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 7.1.24; A7.1.11; A2.9.16; 1.17.11; 1.5.1; 

5.7.3; A5.11.11 
(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm, vàng, 

trắng, xanh nước biển, đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Thảo Nguyên Xanh   (VN)
Số 61, đường TMT13A, khu phố 4, 
phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón lá, phân bón hữu cơ, phân bón vi lượng đất hiếm, phân bón 

có chứa nitơ, phân bón dùng cho đất.  
 

 
(210) 4-2015-06913 (220) 27.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(300) UK00003074499 29.09.2014 GB 

(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) LIMITED   (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, United Kingdom  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thê là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm.  

 
 

 
(210) 4-2015-06916 (220) 27.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Tập đoàn VINGROUP - Công ty 

CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá đã qua chế biến; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; sữa; 

dầu thực vật.  
 

Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây; thức ăn cho động vật.  
 
 

 
(210) 4-2015-06924 (220) 27.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(300) 2014 31505 23.10.2014 AZ 

(531) 26.3.1; 26.4.2; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ 
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(GERMANY) GMBH   (DE) 
Alsterufer 4, Hamburg, 20354, Germany 
(Federal Republic of)  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm.  
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(210) 4-2015-06941 (220) 27.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại hóa chất nông 
nghiệp Tiến Nông  (VN) 
647/11 Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm và sâu bệnh có 

hại cho cây trồng. 
 

 
(210) 4-2015-06942 (220) 27.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) ABBOTT MEDICAL OPTICS INC.  

(US) 
1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, 
CA 92705-4933 USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 05: Khăn lau tẩm thuốc; khăn lau khử trùng; gạc (miếng bông) lau mí mắt; khăn 

lau mặt tiệt trùng (khăn vệ sinh); dung dịch tẩy uế; dung dịch làm sạch, ngâm và tẩy uế 
kính áp tròng, dung dịch rửa và chăm sóc mắt; nước mắt nhân tạo; nước muối (dùng cho 
mục đích y học); thuốc chữa mắt; chế phẩm điều trị và chăm sóc mắt; thuốc nhỏ; thuốc 
nhỏ mắt; thuốc nhỏ mắt nhãn khoa. 

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ quang học; kính đeo mắt; kính mắt; kính râm; kính áp 
tròng; mắt/tròng kình; gọng và bao hộp đựng kính đeo mắt, kính và kính râm, hộp đựng 
kính áp tròng; đồ đeo mắt; linh kiện và phụ kiện của tất cả các sản phẩm nói trên. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế và phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ nhãn khoa; mắt nhân 
tạo; linh kiện và phụ kiện của tất cả các sản phẩm nói trên. 

 

 
(210) 4-2015-06955 (220) 27.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.1.1; A26.11.8; 26.4.2; 25.5.25 
(591) Xanh dương đậm, trắng, xanh lá cây, 

vàng, đỏ, cam 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Thu 
Thủy   (VN) 
Kiosque 105-A43 Trường Sơn, phường 
04, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống.  
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(210) 4-2015-06984 (220) 27.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.3; A26.4.24 
(591) Đen, đỏ 
(731) Vũ Thái Sơn   (VN) 

255/9 Phạm Văn Chí, phường 3, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện (dynamo) dùng cho xe cộ, xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp; 

linh kiện phụ tùng của động cơ khởi động (máy đề), máy phát điện (dynamo) dùng cho xe 
cộ, xe ô tô, xe cơ giới, xe máy, xe đạp. 

 
 

 
(210) 4-2015-06999 (220) 30.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất dịch vụ Ngữ á Châu  (VN) 
91A Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch; chức năng văn phòng. 

 
 

 
(210) 4-2015-07001 (220) 30.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.5.1; 24.15.21; 24.15.2; 1.5.1 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ điện Tuấn 
Phương  (VN) 
Lô C7/II, đường 2E. KCN Vĩnh Lộc, xã 
Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua và bán: phụ kiện lưới điện đường dây trung và hạ thế, đà, sắt V, sắt U, 

thanh chống. thanh chống bằng sắt hình chữ V, bu lông, phụ kiện đấu nối, đỡ đường dây, 
dựng trụ các loại, thiết bị ngành điện: cầu chì tự rơi, chống sét, máy cắt, cầu dao tự động 
các loại, sứ chuỗi, các sản phẩm bằng kim loại sắt mỹ thuật về nội ngoại thất: hàng rào, 
ban công, lan can, cầu thang, bàn, ghế, xích đu, giường, kệ.  
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(210) 4-2015-07009 (220) 30.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.9.14; 26.3.23; 2.9.18; A1.1.10 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Phúc Tiến  (VN) 
Số 12 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy phun rửa; máy phun thuốc trừ sâu; máy bơm nước; máy phát điện; máy 

khoan cố định; máy mài cố định; máy cắt kim loại; máy hàn điện; máy hút bụi công 
nghiệp; máy hút bụi gia dụng; máy cắt cỏ; máy cưa xích. 

 
Nhóm 08: Khoan xoắn ốc (dụng cụ cầm tay); dụng cụ để mài (dụng cụ cầm tay); công cụ 
cắt (dụng cụ cầm tay); khoan tay (dụng cụ cầm tay); dụng cụ đục lỗ (dụng cụ cầm tay); 
cưa (dụng cụ cầm tay). 

 

Nhóm 19: ống áp lực (bằng nhựa PVC, nhựa PU).  
 

Nhóm 35: Bán buôn; bán lẻ; xuất khẩu; nhập khẩu các mặt hàng như: ống áp lực (bằng 
nhựa PVC, nhựa PU), máy phun rửa, máy phun thuốc trừ sâu, máy bơm nước, máy phát 
điện, máy khoan cố định, máy mài cố định, máy cắt kim loại, máy hàn điện, máy hút bụi 
công nghiệp, máy hút bụi gia dụng, máy cắt cỏ, máy cưa xích, khoan xoắn ốc (dụng cụ 
cầm tay), dụng cụ để mài (dụng cụ cầm tay), công cụ cắt (dụng cụ cầm tay), khoan tay 
(dụng cụ cầm tay), dụng cụ đục lỗ (dụng cụ cầm tay), cưa (dụng cụ cầm tay), xẻng (dụng 
cụ cầm tay), cờ lê (dụng cụ cầm tay). 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-07029 (220) 30.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.21; 3.7.13 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại Song 
Sanh  (VN) 
Số 4, đường số 1, KCN Tân Tạo, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Sữa tắm, kem dưỡng thể, mặt nạ giấy có tẩm mỹ phẩm (mặt nạ làm đẹp), sữa 

rửa mặt, kem thoa mặt. 
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(210) 4-2015-07046 (220) 30.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; A3.9.4; 1.15.24 
(591) Trắng, đỏ, vàng, vàng cam, xanh lá cây, 

hồng, hồng nhạt, đen, nâu đỏ, ghi 
(731) Lương Hồng Quân  (VN) 

Xóm Ngòi, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, 
tỉnh Tuyên Quang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng đùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-07060 (220) 30.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A11.3.3; A26.11.8; 

26.1.1 
(591) Đen, đỏ, vàng, kem 
(731) Công ty cổ phần SAPLUS  (VN) 

Số 18 ngõ 5a Phạm Phú Thứ, phường Hạ 
Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng nông sản; mua bán các sản phẩm từ đường và sữa; mua 

bán quần áo; mua bán đồ nội thất và gỗ; mua bán đồ gia dụng (gồm máy xay sinh tố, máy 
chế biến cà phê, bếp từ); mua bán các thiết bị điện (gồm: đèn trang trí nội thất, tủ giữ 
lạnh, bình nóng lạnh). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê; dịch vụ khách 
sạn; cho thuê phòng họp; cho thuê bàn, ghế, khăn chải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh. 

 

 
(210) 4-2015-07073 (220) 30.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 2.9.1; 5.5.1 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HAPPY PBT  (VN) 
493/30 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; yến sào chế 

biến; thực phẩm làm từ yến sào (chè yến; yến chưng đường phèn, súp yến). 
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Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: yến sào (tổ chim yến); yến chưng sẵn (đóng vào 
lon, chai), nuớc yến lon, chè yến; quảng cáo; giới thiệu để bán hàng; tiếp thị để bán hàng.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-07095 (220) 30.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tâm Trung Kiên  (VN) 
Số 848D, tổ 40, khu phố 8, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

 
(511)   Nhóm 20: Nệm; gối 
 

Nhóm 24: Chăn, ga 
 
 
 

 
(210) 4-2015-07103 (220) 30.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Tập đoàn VINGROUP - Công ty 

CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy; bao thư; phong thư; phong bì; hộp các tông; thùng các tông.   
 

Nhóm 35: Quảng cáo; tiếp thị; nghiên cứu thị trường; điều tra thị trường; tổ chức hội chợ 
và triển lãm cho mục đích quảng cáo hoặc thương mại.    

 
Nhóm 39: Vận chuyển; vận chuyển hàng hóa; vận chuyển thư; dịch vụ phát chuyển nhanh 
hàng hoá và thư tín; dịch vụ phát chuyển hỏa tốc hàng hoá và thư tín; bưu phát.    

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm và chương trình (phần mềm) quản lý vận chuyển thư, vận 
chuyển hàng hóa, phát chuyển nhanh.  
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(210) 4-2015-07124 (220) 30.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; 26.1.1; 6.1.2; 26.3.3 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần Tân Cang  

(VN) 
ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Khai thác đá xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-07140 (220) 30.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) ZOOMLION HEAVY INDUSTRY 

SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., 
LTD.  (CN) 
361 Yinpen Road (South), Changsha, 
Hunan Province, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ cho việc di chuyển trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường 

ray; xe nâng dỡ hành lý; xe nâng hàng; xe tải phun nước rửa đường; xe ô tô buýt đường 
dài; ô tô tải; rơ moóc (xe cộ); xe đẩy dùng để cuộn ống vòi; máy kéo; xe cút kít có thân 
xe lật được, xe ô tô; xe trộn bê tông; cơ cấu ghép nối cho phương tiện giao thông trên bộ, 
thùng lật của xe tải; trục của xe cộ; xe đẩy bằng tay; lốp bánh xe; thiết bị, máy móc và 
dụng cụ hàng không; thuyền; tàu nạo vét; xe cộ chạy bằng điện; khung gầm xe cộ. 

 

 
(210) 

 
4-2015-07142 

 
(220) 

 
30.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.5.1; 10.3.7 
(591) Nâu đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH chế bản in, 

thiết kế, dịch vụ Đức Thịnh  
(VN) 
2/103 Nguyễn Gia Thiều, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ dùng để cắt mép túi (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công); dụng cụ lao 

động trong ngành xây dựng (dùng để gắn vào chân khi di chuyển để sơn, trát tường); 
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miếng đệm làm bằng sắt dùng để định vị đầu mũi khoan (dùng cho mũi khoan bằng tay) 
(dụng cụ đỡ, giữ mũi khoan (công cụ cầm tay)). 
Nhóm 43: Quán ăn; quán cà phê; quán ăn nhanh; nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống lưu 
động; dịch vụ cung cấp thức ăn từ nhà hàng. 

 

 
(210) 4-2015-07146 (220) 30.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.5.25; 3.11.12; A3.11.24 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, xanh cốm, đỏ, 

cam, vàng, xám, trắng 
(731) Công ty cổ phần Lan Anh  (VN)

2227/TX, ấp 5B, xã Trường Xuân, huyện 
Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích tăng trưởng cho cây trồng. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu rầy; thuốc trừ cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho các cây trồng. 
 

 
(210) 4-2015-07162 (220) 31.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Bùi Thị Thanh Hường  (VN) 
Phòng 501 B10C khu đô thị Nam Trung 
Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; hệ thống siêu thị bán lẻ, bán buôn: bàn, ghế, giường, tủ, kệ.  

 

 
(210) 4-2015-07172 (220) 31.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.5.1; 26.1.2; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
công nghiệp và đầu tư VMC 
Việt Nam   (VN) 
Số 115 ngõ 9 tổ 56 thị trấn Đông Anh, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm, máy phun xịt nước, máy nén khí; máy hút bụi; máy trộn; máy nâng 
(máy móc): máy hút không khí; máy phát điện; băng truyền; đai truyền, băng tải dùng 
cho máy móc, vòng bi, ổ bi cho trục truyền động; gối đỡ bạc đạn (bộ phận máy móc); van 
xả, van thoát nước, vòi thoát nước, vòi xả nước. 

 

Nhóm 09: Máy biến áp; máy biến thế; tủ phân phối điện; công tắc, ổ cắm điện.  
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(210) 4-2015-07213 (220) 31.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.7.25; 26.4.3; 26.4.7 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần OHNEW   (VN) 
H5 ngõ 210 đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Cổ Nhuế. quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Vali; túi du lịch; túi (giỏ) xách.  
 

Nhóm 23: Sợi; sợi và chỉ tơ nhân tạo; sợi tơ tằm và chỉ tơ tằm; sợi và chỉ len; sợi thủy tinh 
dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ lanh.  

 
Nhóm 24: Vải dệt kim; vải len; vải tuyn; vải bông; vải lanh; khăn lau bằng vải.  

 
Nhóm 25: Giầy dép; quần áo; mũ nón; caravat (cà vạt); tất đi chân; khăn choàng.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, 
tranh ảnh và các tác phẩm nghệ thuật (trừ đồ cô trong các cửa hàng chuyên doanh), vali, 
túi du lịch, túi (giỏ) xách, vải dệt kim, vải len, vải tuyn, vải bông, vải lanh, khăn lau bằng 
vải, quần áo (trang phục), giày dép, mũ nón, caravat (cà vạt), tất đi chân, khăn choàng, sợi 
và chỉ tơ nhân tạo, sợi tơ tằm và chỉ tơ tằm, sợi và chỉ len, sợi thủy tinh dùng trong ngành 
dệt, sợi và chỉ lanh, chỉ dùng cho ngành dệt, chế phẩm nhuộm màu dùng cho vải, máy 
móc, thiết bị, phụ tùng ngành dệt may và da giầy, mua bán thiết bị ngoại vi và phần mềm 
máy tính, mua bán máy vi tính, thiết bị linh kiện điện tử viễn thông (điện thoại, máy quay 
phim, máy chụp ảnh kỹ thuật số, mô đum vô tuyến, thiết bị định vị toàn cầu, bộ nạp ắc 
quy, thiết bị tiếp hợp năng lượng), vật liệu điện (dây điện, công tắc điện, cầu dao điện), 
điện tử điện lạnh (tủ lạnh, ti vi, đầu máy), buôn bán động vật sống; đại lý quảng cáo, đại 
lý xuất nhập khẩu, đấu giá và điều khiến việc bán đấu giá.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá; vận tải hàng hoá bằng đường bộ; vận tải hành khách 
bằng ô tô khách.  

 
Nhóm 40: May trang phục; dịch vụ may (gia công may mặc như: nón, túi xách, ba lô, 
quần áo và trang phục).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục nghề nghiệp.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ; dịch vụ tư vấn chuyến giao công 
nghệ (trong lĩnh vực may mặc và thiết bị may); dịch vụ thiết kế quần áo thời trang (trang 
phục); dịch vụ tư vấn thiết kế quần áo thời trang (trang phục).  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng: nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không 
bao gồm kinh doanh quán bar phòng, hát karaoke, vũ trường); khách sạn: nhà khách, nhà 
nghỉ, kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày.  
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(210) 4-2015-07217 (220) 31.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.6; 25.5.1 
(731) C X INDUSTRIES SDN BHD   (MY) 

6, Jalan Injap 34/4, Bukit Kemuning 
Industrial Park, 40470 Shah Alam, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 06: Khóa (làm bằng kim loại và hợp kim của chúng).  

 
 

 
(210) 4-2015-07221 (220) 31.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại Tấn 

Thành   (VN) 
Số 98 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy điện; xe ô tô điện.  

 
 

 
(210) 4-2015-07248 (220) 31.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH FERRANI Việt 

Nam  (VN) 
Lô NM9Bm cụm CN Phú Thị, xã Dương 
Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng cho nhà tắm; bồn rửa; bồn tắm; vòi hoa sen; ống dẫn nước 

dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh; bệ xí vệ sinh. 
 

Nhóm 20: Móc treo quần áo không bằng kim loại; giá treo quần áo; mắc áo; khung treo 
trang phục; gương soi; bàn rửa mặt (đồ đạc). 

 
Nhóm 21: Giá giữ chổi cạo râu; hộp đựng xà phòng; dụng cụ dùng để vệ sinh; vật dụng 
phân phát giấy vệ sinh; ống si phông dùng cho nước có ga; bàn chải. 
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(210) 4-2015-07249 (220) 31.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH FERRANI Việt 

Nam  (VN) 
Lô NM9Bm cụm CN Phú Thị, xã Dương 
Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng cho nhà tắm; bồn rửa; bồn tắm; vòi hoa sen; ống dẫn nước 

dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh; bệ xí vệ sinh. 
 

Nhóm 20: Móc treo quần áo không bằng kim loại; giá treo quần áo; mắc áo; khung treo 
trang phục; gương soi; bàn rửa mặt (đồ đặc). 

 
Nhóm 21: Giá giữ chổi cạo râu; hộp đựng xà phòng; dụng cụ dùng để vệ sinh; vật dụng 
phân phát giấy vệ sinh; ống si phông dùng cho nước có ga; bàn chải. 

 

 
(210) 4-2015-07250 (220) 31.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Đặng Văn Hồng  (VN) 

Số nhà 11 ngõ 150 phố Nguyễn Trãi, 
phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng cho nhà tắm; bồn rửa; bồn tắm; vòi hoa sen; ống dẫn nước 

dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh; bệ xí vệ sinh. 
 

Nhóm 20: Móc treo quần áo không bằng kim loại; giá treo quần áo; mắc áo; khung treo 
trang phục; gương soi; bàn rửa mặt. 

 
Nhóm 21: Giá giữ chổi cạo râu; hộp đựng xà phòng; dụng cụ dùng để vệ sinh; vật dụng 
phân phát giấy vệ sinh; ống si phông dùng cho nước có ga; bàn chải. 

 

 
(210) 4-2015-07251 (220) 31.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Đặng Văn Hồng  (VN) 

Số nhà 11 ngõ 150 phố Nguyễn Trãi, 
phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng cho nhà tắm; Bồn rửa; Bồn tắm; vòi hoa sen; ống dẫn nước 
dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh; bệ xí vệ sinh; thiết bị lọc nước uống; thiết bị sưởi ấm.  

 
Nhóm 20: Móc treo quần áo không bằng kim loại; giá treo quần áo; mắc áo; khung treo 
trang phục; gương soi; bàn rửa mặt. 

 
Nhóm 21: Giá giữ chổi cạo râu; hộp đựng xà phòng; dụng cụ dùng để vệ sinh; vật dụng 
phân phát giấy vệ sinh; ống si phông dùng cho nước có ga; bàn chải. 

 

 
(210) 4-2015-07261 (220) 31.03.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh da trời, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
công nghệ HVC  (VN) 
Số 295B Quan Nhân, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn diệt khuẩn; thiết bị khử trùng dùng cho bể bơi; thiết bị lọc nước bể bơi; 

đèn chiếu sáng bể bơi; thiết bị gia nhiệt; bơm nhiệt.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; trưng bày giới thiệu sản phẩm; makerting; xuất khẩu; nhập khẩu; 
mua bán các loại sản phẩm sau: thiết bị lọc nước bể bơi, bình lọc nước bể bơi, máy bơm 
nước, bơm nhiệt, bơm định lượng hóa chất, hệ thống và thiết bị khử trùng nước bể bơi, 
đèn chiếu sáng bể bơi, thang lên xuống bể bơi, hóa chất xử lý nước bể bơi, tấm phủ bề 
mặt bể bơi, thiết bị vệ sinh bể bơi, rô bốt vệ sinh bể bơi, thiết bị xông ướt, thiết bị xông 
khô, thiết bị sục.  

 

 
(210) 4-2015-07320 (220) 01.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Profa  (VN) 
516 Phan Xích Long, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Thuốc dùng trong ngành y, thực phẩm chức năng, nấm linh chi (đã được bảo 
quản).  

 
Nhóm 10: Máy móc thiết bị y tế (máy phun khí xung, máy X-quang, máy siêu âm, hệ 
thống nội soi, máy rửa phim, máy điện tim).  

 
Nhóm 30: Trà, cà phê, bánh kẹo.  

 
Nhóm 32: Nước tinh khiết, nước giải khát (đồ uống không cồn).  
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Nhóm 35: Quảng cáo, mua bán hàng qua mạng, mua sắm online (các mặt hàng: mỹ 
phẩm, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế).  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-07321 (220) 01.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Profa  (VN) 
516 Phan Xích Long, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Thuốc dùng trong ngành y, thực phẩm chức năng, nấm linh chi (đã được bảo 
quản).  

 
Nhóm 10: Máy móc thiết bị y tế (máy phun khí xung, máy X-quang, máy siêu âm, hệ 
thống nội soi, máy rửa phim, máy điện tim). 

 
Nhóm 30: Trà, cà phê, bánh kẹo.  

 
Nhóm 32: Nước tinh khiết, nước giải khát (đồ uống không cồn).  

 
Nhóm 35: Quảng cáo, mua bán hàng qua mạng, mua sắm online (các mặt hàng: mỹ 
phẩm, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế).  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-07324 (220) 01.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.19 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng TDCO  
(VN) 
379/3/21 Tân Hòa Đông, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy đóng túi và đóng hộp.  
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(210) 4-2015-07374 (220) 01.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(300) 2014-107677 19.12.2014 JP 

  
(731) TOSHIBA ELEVATOR KABUSHIKI 

KAISHA   (JP) 
72-34, Horikawa-cho, Saiwai-ku, 
Kawasaki-shi, Kanagawa, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nâng (thang máy).  
 

Nhóm 09: Chương trình máy vi tính ghi sẵn dùng cho hệ thống điều khiển máy nâng 
(thang máy).  

 

 
(210) 4-2015-07382 (220) 01.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.7.1 (540) 

  

(731) 1. Phan Ngọc Hùng  (VN) 
11 Văn Hà, thị trấn Đinh Văn, huyện 
Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng 

2. Phạm Văn Hiệp  (VN) 
5/6 đường 10, phường Linh Trung, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao, đường, gạo. 

 

 
(210) 4-2015-07466 (220) 02.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) HERSHEY CANADA INC.   (CA) 

5750 Explorer Drive, Mississauga 
Ontario L4W 0B1, Canada  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, đồ uống trên cơ sở trà, ca cao, đường (thực phẩm), gạo, bột sắn hột, bột 

cọ sagu, cà phê nhân tạo; bột ngũ cốc và các chế phẩm ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và 
bánh kẹo, đá ăn được; mật ong, mật mía, nấm men dùng cho thực phẩm, bột nở, muối 
(dùng trong nấu ăn), mù tạt, giấm, xốt (gia vị), gia vị, đá lạnh (tự nhiên hoặc nhân tạo), 
kẹo, bánh kẹo; sô-cô-la và bánh kẹo được làm trên cơ sở sô-cô-la; bánh kẹo trái cây được 
phủ sô-cô-la, sô-cô-la có nhân là trái cây sấy khô (thành phần chính là sô-cô-la), kẹo có 
nhân là hoa quả sấy khô, sô-cô- la bọc các loại hạt; bánh xốp giòn mỏng có thể ăn được, 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc. 
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(210) 4-2015-07467 (220) 02.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(300) 86/433,489 24.10.2014 US 

(531) 26.15.1; 26.15.15; 26.2.3 
(731) BIOGEN IDEC MA INC.   (US) 

225 Binney Street Cambridge, 
Massachusetts 02142, United States  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho việc điều trị chứng rối loạn thần kinh và bệnh máu 

khó đông.  
 

Nhóm 42: Phát triển chế phẩm dược và thuốc.  
 

 
(210) 4-2015-07483 (220) 02.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.4; A26.4.5 
(591) Đen, trắng, đỏ, ghi 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển thương mại và dịch vụ 
Phương Nam  (VN) 
Lô 9N5 đường Vi Đức Lục, phường 
Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh 
Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy xe máy. 
 

Nhóm 12: Đai bảo hiểm dùng cho ghế ngồi xe cộ; nhông xích xe máy, má phanh dùng 
cho xe ô tô, xe máy; còi ô tô, xe máy. 

 

 
(210) 4-2015-07529 (220) 02.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A24.15.7; 24.15.1 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng, nâu, xanh lơ, cam, 

tím, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 
doanh nhân Đất Việt  (VN) 
78/5B Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán: quần áo, giày dép, mỹ phẩm, mũ nón, thắt lưng (dây nịt), 

ví, ti vi, tủ lạnh, máy giặt, điện thoại, nước uống; xúc tiến thương mại; nghiên cứu thị 
trường thăm dò dư luận (nhằm mục đích thương mại); tổ chức hội chợ triển lãm thương 
mại. 
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(210) 4-2015-07549 (220) 03.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.1.6 
(591) Trắng, đỏ, cam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại sản xuất D&D  (VN) 
124 đường số 3, phường 9, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Cá khô các loại đã chế biến; chao tương hột. 
 

Nhóm 30: Bánh kẹo, xôi, chè. 
 

Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo, xôi, chè, chao tương hột, cá khô. 
 
 

 
(210) 4-2015-07569 (220) 03.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 1.15.23; 26.15.15 
(591) Cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
công nghiệp Trung Đức  (VN) 
166/3 Trần Văn Dư, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bi thủy lực (bơm thủy lực, động cơ thủy lực, van thủy lực, ống 

thủy lực), thiết bị khí nén, thiết bị đóng gói, thiết bị cơ khí (máy gia công cơ khí, máy 
tiện, máy khoan cắt, băng tải).  

 
 

 
(210) 4-2015-07645 (220) 03.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; A5.3.13; 1.15.15; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư LA BELLE  
(VN) 
498/16 Nguyễn Văn Công, phường 3, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép các loại.  
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(210) 4-2015-07664 (220) 03.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.1.6; A5.3.13; A5.3.14; 26.15.15 
(731) Công ty TNHH giáo dục 

WEALTH SUCCESS  (VN) 
150 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 41: Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; tổ chức thi chứng chỉ Anh ngữ quốc 

tế; hướng dẫn du học nước ngoài; giáo dục mầm non; giáo dục tiểu học; giáo dục trung 
học cơ sở và trung học phổ thông; đào tạo đại học và sau đại học.  

 
 

 
(210) 4-2015-07688 (220) 03.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Đào Phan  (VN) 

Số 6 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vải, hàng may sẵn, giầy dép, quần áo thời trang, túi sách và phụ kiện 

thời trang; mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, đan lát; mua bán đồ điện gia dụng (tủ lạnh, 
máy giặt, máy lạnh), giường, tủ, bàn, ghế, đồ nội thất; mua bán sách, báo, tạp chí văn 
phòng phẩm, hàng lưu niệm.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng; dịch vụ ăn uống lưu động do nhà hàng thực hiện; 
cửa hàng ăn uống lưu động; quán ăn nhanh.  

 
 

 
(210) 4-2015-07707 (220) 06.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(300) 86436098 27.10.2014 US 

(531) 24.15.1; A24.15.7 
(731) AMGEN INC.   (US) 

One Amgen Center Drive, Thousand 
Oaks, California 91320-1799, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2015-07708 (220) 06.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(300) 86436116 27.10.2014 US 

(531) 2.9.1; 4.5.3; 14.7.6 
(731) AMGEN INC.   (US) 

One Amgen Center Drive, Thousand 
Oaks, California 91320-1799, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-07712 (220) 06.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH EUROMADE Việt 
Nam  (VN) 
Tổ dân phố Miêu Nha 3, phường Tây 
Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện, máy điều hoà nhiệt độ; thiết bị và hệ thống nấu nướng; thiết bị 

và máy đông lạnh; thiết bị lọc nước, máy làm nước uống nóng lạnh. 
 

 
(210) 4-2015-07772 (220) 06.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.2 
(591) Xanh, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất và phát triển LUHA  (VN) 
Thôn Bến Trung, xã Bắc Hồng, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn lót; sơn phủ; chất kết dính dành cho sơn; vécni (sơn dầu).  

 

 
(210) 4-2015-07794 (220) 06.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A9.7.19; 25.1.6 
(731) THAI UNION MANUFACTURING 

COMPANY LIMITED  (TH) 
979/13-16 M. Floor, S.M. Tower, 
Phaholyothin Road, Samsennai, 
Phayathai, Bangkok 10400, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 
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(511)   Nhóm 31: Hạt giống; thịt cá ngừ đóng hộp (thức ăn cho vật nuôi trong nhà); hải sản đóng 
hộp (thức ăn cho vật nuôi trong nhà); thịt cá mòi đóng hộp (thức ăn cho vật nuôi trong 
nhà); thịt cá thu đóng hộp (thức ăn cho vật nuôi trong nhà), thịt gia cầm đóng hộp (thức 
ăn cho vật nuôi trong nhà); tất cả các loại thịt đóng hộp (thức ăn cho vật nuôi trong nhà); 
tất cả các loại thịt đông lạnh (thức ăn cho vật nuôi trong nhà); hải sản đông lạnh (thức ăn 
cho vật nuôi trong nhà), thức ăn cho động vật; tất cả đều là các sản phẩm nằm trong nhóm 
31. 

 

 
(210) 4-2015-07797 (220) 06.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.5.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
HNB Việt Nam  (VN) 
Lô N11-12, đường số 5, KCN Long Hậu 
mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần 
Giuộc, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 

 

 
(210) 4-2015-07799 (220) 06.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) TO-PRETTY CO.,LTD.  (JP) 

4-2-16, Nihonbashi hongoku-cho, Chuo-
ku, Tokyo, JAPAN 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; kem đánh răng; mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; hương thơm để thắp 

và nước thơm. 
 

Nhóm 05: Chế phẩm dược; chất bổ sung thực phẩm dùng cho mục đích ăn kiêng; đồ uống 
kiêng thích hợp cho mục đính y tế; thực phẩm kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống 
cho trẻ em; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh dưỡng.  

 
Nhóm 30: Bột ở dạng bánh kẹo; thực phẩm đã chế biến dạng bột chứa vitamin C không 
dùng cho mục đích y tế; thực phẩm đã chế biến dạng bột chứa colagen không dùng cho 
mục đích y tế; bột để làm thức ăn; bột để làm thức ăn từ hạt (ngũ cốc).  

 
Nhóm 32: Đồ uống (không chứa cồn) dạng bột; đồ uống kiêng không dùng cho mục đích 
y tế; đồ uống chứa vitamin C (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống chứa colagen 
(không dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2015-07804 (220) 06.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A15.9.18; 1.15.3 
(591) Đỏ cam, xanh dương 
(731) INTERNATIONAL COMPANY FOR 

WATER & POWER PROJECTS  (AE) 
Business Gate, Eastern Ring, Exit 8, PO 
Box 22616, Riyadh 11416, Kingdom of 
Saudi Arabia  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh trong các lĩnh vực năng lượng và nước khử 

mặn; điều hành kinh doanh trong các lĩnh vực năng lượng và nước khử mặn; chức năng 
văn phòng, cụ thể là: sao chụp tài liệu, biên tập số liệu thống kê, xử lý văn bản, dịch vụ 
đánh máy chữ, dịch vụ trả lời điện thoại (cho chủ thuê bao vắng mặt), bản ghi thông báo 
(chức năng văn phòng), biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính, tuyển dụng lao 
động; tư vấn nghiệp vụ thương mại trong các lĩnh vực năng lượng và nước khử mặn; hỗ 
trợ quản lý doanh nghiệp thương mại và công nghiệp trong các lĩnh vực năng lượng và 
nước khử mặn; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người 
khác); dịch vụ cố vấn, cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tài chính cho các dự án liên quan 
đến các trạm năng lượng, nhà máy điện, hồ chứa nước và nhà máy khử mặn nước; dịch vụ 
bất động sản; dịch vụ tài chính bao gồm cung cấp tư vấn tài chính liên quan đến hoạt 
động của các trạm năng lượng, nhà máy điện, hồ chứa nước và nhà máy khử mặn nước; 
dịch vụ bất động sản liên quan đến mua lại hoặc cho thuê trạm năng lượng, nhà máy điện, 
hồ chứa nước và nhà máy khử mặn nước; dịch vụ cố vấn, cung cấp thông tin và tư vấn liên 
quan đến các dịch vụ nói trên. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình; dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa các trạm 
năng lượng, nhà máy điện, hồ chứa nước và nhà máy khử mặn nước; xây dựng nhà máy 
điện; dịch vụ bảo dưỡng nhà máy công nghiệp; bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị tạo hơi 
nước, nhà máy điện, nhà máy khử mặn, hồ chứa nước và trạm năng lượng; lắp đặt các 
thiết bị vệ sinh; lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị điện hoặc công cụ sử dụng 
điện; lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng các đồng hồ đo điện, nước; lắp đặt máy phát điện; 
dịch vụ cố vấn, cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên. 

 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói hàng hoá và kho hàng hoá; sắp xếp các chuyến du lịch; lưu 
trữ (lưu kho), phân phối, truyền tải và phân bố điện năng; cung cấp điện năng; thông tin 
về kho chứa; thông tin về lĩnh vực vận tải; truyền dẫn và phân phối điện năng; dịch vụ cố 
vấn, cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực năng lượng và nước khử mặn; 
các dịch vụ nghiên cứu và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng và nước khử mặn; nghiên 
cứu, thiết kế và phát triển các thiết bị bảo vệ môi trường, bao gồm các thiết bị hàng hải, 
bộ phận chống ồn, nhà máy khử mặn và thiết bị trao đổi nhiệt làm mát bằng gió; dịch vụ 
nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy 
tính; kiểm toán năng lượng, đánh giá và tư vấn trong việc tiêu thụ năng lượng và sự an 
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toàn hiệu quả trong việc sử dụng các thiết bị điện; đo lường (kiểm định) điện; dịch vụ cố 
vấn, cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-07825 (220) 07.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ tin học và viễn thông 
Huy Hoàng  (VN) 
264 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Hộp mực in. 
 

Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, linh kiện máy vi tính, các chương trình phần mềm, thiết 
bị viễn thông, đồ điện gia dụng (máy lạnh); mua bán thiết bị văn phòng, hộp mực in vi 
tính, văn phòng phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-07837 (220) 07.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần tri thức 

doanh nghiệp Quốc tế  (VN) 
331 Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ đại diện SHCN 
Minh Anh (MINH ANH IP REPR SERV 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm; bán buôn và bán lẻ sách, 

báo, tạp chí có nội dung được phép lưu hành, văn phòng phẩm. 
 

Nhóm 40: In ấn và dịch vụ liên quan đến in ấn. 
 

Nhóm 41: Đào tạo tin học và ngoại ngữ; giáo dục trung cấp chuyên nghiệp; dạy nghề; 
dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo. 
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(210) 4-2015-07884 (220) 07.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.1.6 
(731) THAI UNION MANUFACTURING 

COMPANY LIMITED  (TH) 
979/13-16 M. Floor, S.M. Tower, 
Phaholyothin Road, Samsennai, 
Phayathai, Bangkok 10400, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống; thịt cá ngừ đóng hộp (thức ăn cho vật nuôi trong nhà); hải sản đóng 

hộp (thức ăn cho vật nuôi trong nhà); thịt cá mòi đóng hộp (thức ăn cho vật nuôi trong 
nhà); thịt cá thu đóng hộp (thức ăn cho vật nuôi trong nhà), thịt gia cầm đóng hộp (thức 
ăn cho vật nuôi trong nhà); tất cả các loại thịt đóng hộp (thức ăn cho vật nuôi trong nhà); 
tất cả các loại thịt đông lạnh (thức ăn cho vật nuôi trong nhà); hải sản đông lạnh (thức ăn 
cho vật nuôi trong nhà), thức ăn cho động vật; tất cả đều là các sản phẩm nằm trong nhóm 
31. 

 

 
(210) 4-2015-07885 (220) 07.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.1.11; 26.1.2; 7.1.6; 7.5.2; 8.7.4; 

A11.3.10 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng, đen 
(731) INTERNATIONAL FRANCHISE 

HOLDING (LABUAN) LTD.  (MY) 
Level 15 (A1), Main Tower, Financial 
Park, 87000 Labuan FT, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Khoai tây rán; sa lát trái cây; sa lát rau; đồ ăn nhanh chủ yếu làm từ thịt hoặc 

rau; pho mát dùng cho pi-za; thịt; hải sản đã qua chế biến. 
 

Nhóm 30: Bánh mì; bánh quy; bánh quy mạch nha; bánh sữa nhỏ; bánh bít cốt; đồ gia vị; 
nước xốt cà chua; bánh mì kẹp nhân; bánh pi-za; hương liệu, trừ tinh dầu; hương liệu (trừ 
tinh dầu) dùng cho đồ uống; chế phẩm tạo mùi thơm dùng cho thực phẩm; bột lúa mạch; 
bột ngô; bột yến mạch; đồ ăn nhanh chủ yếu làm từ bột mì; chè (trà); sô-cô-la; ca cao; 
bánh ngọt/bánh bao; bột mì dùng cho thực phẩm; kem ăn (kem lạnh); nước xốt cà chua 
nấm; mì sợi; bánh kếp; mì ống; bánh pa-tê/bánh nướng/bánh hấp; gạo; nước xốt; gia vị; 
mì ống kiểu ý (mì spa-get-ti); bánh quế; nước sốt bằng rau hoặc thảo mộc đã chế biến 
dùng cho bánh pi-za. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ.  
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(210) 4-2015-07888 (220) 07.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.15 
(731) Công ty TNHH ONELIFE  (VN) 

69/3 Nguyễn Tất Thành, phường 13, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Trà dược thảo; chất bổ sung dinh dưỡng (dành cho trẻ em). 
 

Nhóm 29: Sữa dành cho trẻ em; thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng làm từ thịt,cá, rau 
quả (dành cho trẻ em); nấm sấy khô được dùng để làm đồ uống. 

 
Nhóm 30: Trà; bột trà; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng làm từ ngũ cốc (dành cho trẻ em); 
trà linh chi. 

 
Nhóm 35: Mua bán: trà, vừng (mè), trà (làm từ nấm), bột trà, trà linh chi, trà dược thảo, 
sữa dành cho trẻ em, thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng (dành cho trẻ em), nấm, bột, 
sữa, bột dinh dưỡng. 

 

 
(210) 4-2015-07905 (220) 07.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 15.9.12 
(591) Đỏ, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế A V  
(VN) 
26 Ba Vì, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Ampli, loa, bộ đổi nguồn AC/DC, cảm biến, camera, đầu ghi hình, màn chiếu, 

ổn áp.  
 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng, đèn Led, đèn sân khấu, đèn năng lượng mặt trời.  
 

 
(210) 4-2015-07946 (220) 08.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Phương Uyên  
(VN) 
34 tổ 11, ấp Phước Lộc, xã Phước Hưng, 
huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

 
(511)   Nhóm 20: Rổ đựng cá bằng nhựa; thúng đựng cá bằng nhựa; giỏ đựng cá bằng nhựa. 
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(210) 4-2015-07963 (220) 08.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.12.1; A25.1.10; A26.11.12; A11.3.7 
(591) Xanh lá cây, trắng ngà, xanh lá mạ, đỏ, 

vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đông Dương  
(VN) 
Lô 12 - Trung tâm thương mại và Nhà ở 
Lương Sơn - thị trấn Lương Sơn - huyện 
Lương Sơn - tỉnh Hòa Bình  

 
(511)   Nhóm 03: Hương liệu (tinh dầu); tinh dầu. 

 

 
(210) 4-2015-07965 (220) 08.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 26.3.3; 26.3.4; A26.11.12 
(591) Vàng, đen, xanh nước biển, xanh lá cây, 

đỏ 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Hùng Dũng  (VN) 
Tổ 10 thị trấn Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào 
Cai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu (hương liệu, không dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 05: Nước tắm thảo dược và nước ngâm chân (dùng cho mục đích y tế), cao lá, 
thuốc xoa bóp; cao thảo dược. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ xông hơi thuốc bắc; tắm thuốc dân tộc dao đỏ, mát xa.  

 

 
(210) 4-2015-08025 (220) 08.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Lifepro Việt 

Nam  (VN) 
P1104, nhà C2, Mỹ Đình 1, phường Cầu 
Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và trang điểm; 

xà phòng; tinh dầu; nước xức tóc. 
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(210) 4-2015-08028 (220) 08.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh dương, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ 
Alobuy Việt Nam  (VN) 
157 Thành Công, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy xay sinh tố; máy rửa bát đĩa; máy hút bụi; máy vắt cam; máy 

đánh trứng; máy đánh cháo; máy ép trái cây; máy xay thịt bằng điện; máy thêu; máy 
may. 

 
Nhóm 09: Ti vi; đầu đọc đĩa kỹ thuật số; loa; máy tăng âm (amply); máy vi tinh; máy 
nghe băng cát sét (cassette); máy ảnh; điện thoại bàn; điện thoại di động; máy tính xách 
tay; máy tính để bàn. 

 
Nhóm 11: Máy lạnh; tủ lạnh; máy đun nước nóng; máy điều hoà không khí; máy hút ẩm; 
bình lọc nước chạy điện; bình nóng lạnh chạy điện; bếp ga; quạt điện; bóng đèn, máy hút 
khói; máy sấy quần áo; máy khử mùi không khí (máy xịt phòng); máy sấy đĩa dùng điện. 

 
Nhóm 21: Nồi áp suất (không sử dụng điện); bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp 
(không sử dụng điện); chảo để rán (không sử dụng điện); phích (bình thủy). 

 
Nhóm 35: Mua bán trực tiếp và mua bán qua mạng internet: máy tính và linh phụ kiện 
của máy tính, điện thoại và linh phụ kiện của điện thoại, đồng hồ, máy ảnh và linh phụ 
kiện của máy ảnh, máy vi tính, xe máy, phương tiện vận tải, vật liệu xây dựng và trang trí 
nội thất, mỹ phẩm, quần áo, giầy dép, túi xách, mũ (nón), kính đeo mắt, dây điện, bóng 
đèn, quạt, máy thu hình (ti vi), đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số, loa, tủ lạnh, máy lạnh, bếp 
ga, bếp từ, bếp điện, máy hút khói, máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi, máy sấy quần 
áo, máy xay sinh tố, máy vắt cam, máy đánh trứng, máy đánh cháo, máy ép trái cây, máy 
xay thịt bằng điện, máy làm sữa đậu nành, máy nướng bánh mỳ (lò nướng bánh mỳ), nồi 
áp suất (dùng điện), máy sấy đĩa dùng điện, máy thêu, máy may, amply (máy tăng âm), 
bàn là điện, máy nghe băng cát sét (cassette), ghế mát xa, nồi áp suất (không dùng điện), 
bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp, chảo để rán (không sử dụng điện), phích (bình 
thủy), bát (chén), chậu; dịch vụ quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2015-08034 (220) 08.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) SUNG AH CHO   (KR) 

57, Bongeunsa-ro 47-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; các chế phẩm mỹ phẩm dùng cho mặt và cơ thể; mỹ phẩm trang 
điểm, phấn nền trang điểm; phấn mắt; mát-ca-ra (thuốc bôi lông mi mắt); son môi; son 
bóng; chế phẩm chống nắng; nước hoa; sơn móng tay; mặt nạ làm đẹp; xà phòng (mỹ 
phẩm); sản phẩm làm sạch da; dầu gội đầu. 

 

 
(210) 4-2015-08036 (220) 08.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.5.1; 1.15.15; 1.15.23; 26.13.25 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Mạnh Phi  (VN) 
Số 370, tổ 4, phường Thái Bình, thành 
phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga, đồ uống 

không chứa cồn. 
 

 
(210) 4-2015-08037 (220) 08.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) LA AURORA, S.A.  (DM) 

Parque Industrial Tamboril, Carretera 
Santiago Tamboril KM 5, Guazumal, 
Santiago, Dominican Republic 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà. 

 

 
(210) 4-2015-08038 (220) 08.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) LA AURORA, S.A.  (DM) 

Parque Industrial Tamboril, Carretera 
Santiago Tamboril KM 5, Guazumal, 
Santiago, Dominican Republic 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà. 
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(210) 4-2015-08039 (220) 08.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) LA AURORA, S.A.  (DM) 

Parque Industrial Tamboril, Carretera 
Santiago Tamboril KM 5, Guazumal, 
Santiago, Dominican Republic 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà. 

 
 
 

 
(210) 

 
4-2015-08040 

 
(220) 

 
08.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) LA AURORA, S.A.  (DM) 

Parque Industrial Tamboril, Carretera 
Santiago Tamboril KM 5, Guazumal, 
Santiago, Dominican Republic 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 34: Xì gà. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-08043 (220) 08.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần TTC  (VN) 

CN6, khu công nghiệp Phúc Yên, 
phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh bằng gốm sứ, xí bệt, xí xổm, tiểu nam, sen vòi, bồn tắm.  
 

Nhóm 19: Gạch ốp lát, gạch men, ngói.  
 

Nhóm 35: Xuất khẩu thiết bị vệ sinh bằng gốm xứ, sen vòi, bồn tắm, gạch ốp lát, gạch 
men và ngói. 
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(210) 4-2015-08061 (220) 08.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, trắng 
(731) SCG CEMENT COMPANY LIMITED  

(TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok 
10800, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng; xi măng trắng; xi măng kết dính; vữa khô; vữa amiăng; vữa xây 

dựng; vôi; bê tông; thạch cao nguyên chất; thạch cao tổng hợp; vữa dùng để nề; xi măng 
amiăng; vật liệu xây dựng (không phải bằng kim loại).  

 
 

 
(210) 4-2015-08064 (220) 08.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) U-MONO STATIONERY 

CORPORATION (M) SDN BHD  (MY) 
3rd Floor, Wisma Uni, No. 35, Kuantan 
Road, 10150 Penang, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy và bìa cứng, không thuộc các nhóm khác; vật tư và đồ dùng văn phòng 

(văn phòng phẩm); tệp xếp giấy tờ, tài liệu (văn phòng phẩm); dụng cụ viết; tập giấy ghi 
chú; sổ tay; băng xóa và chất lỏng để xoá cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; chất 
dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu vẽ; máy ép dẻo tài liệu dùng cho 
văn phòng và đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); đồ dùng cho trường học (văn phòng phẩm).  

 
 

 
(210) 4-2015-08070 (220) 08.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 

LIMITED   (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2015-08071 (220) 08.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) KUSUM HEALTHCARE PRIVATE 

LIMITED   (IN) 
D-158 A, Okhla Industrial Area, Phase - 
1, New Delhi 110 020, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2015-08075 (220) 08.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Lê  (VN) 
Số 4, M7, ngõ 70, phố Nguyễn An Ninh, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Tạp chí xuất bản định kỳ; báo chí; áp phích quảng cáo.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm dịch vụ của người khác; 
quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; tổ chức sự kiện cho mục đích thương 
mại hoặc quảng cáo; dịch vụ phát hành tạp chí; dịch vụ quan hệ cộng chúng; thăm dò dư 
luận; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ quảng cáo.  

 
Nhóm 41: Các buổi biểu diễn sân khấu ngoài trời; dàn dựng (sản xuất) các chương trình 
phát thanh, truyền hình; dịch vụ giải trí; thông tin về giải trí, thể thao, văn hoá; tổ chức sự 
kiện nhằm mục đích giải trí hoặc giáo dục; xuất bản sách, tạp chí dạng giấy và dạng trực 
tuyến (báo điện tử); tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí. 

 

 
(210) 4-2015-08094 (220) 09.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Oseven  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Tân Đông 
Hiệp B, phường Tân Đông Hiệp, thị xã 
Dĩ An, Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè/trà; chất thay thế cà phê; bánh; kẹo; kem lạnh; đồ uống trên cơ sở 

cà phê, ca cao. 
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Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước uống có ga; đồ uống không có cồn; đồ uống hoa 
quả; nước ép hoa quả; chế phẩm để làm đồ uống không cồn. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục 
vụ; dịch vụ quầy rượu (quầy bar). 

 
 

 
(210) 4-2015-08095 (220) 09.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 25.7.25; 5.3.16 
(591) Vàng, đen, trắng, xanh lá cây nhạt 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Phùng Anh  (VN) 
Số 154 Hùng Vương, phường Hải Châu 
1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: gốm sứ, văn phòng phẩm, áo quần may sẵn; mua bán tạp hóa 

như: nước giải khát, thực phẩm, bột ngũ cốc, mì, bánh kẹo, thịt cá, sản phẩm từ sữa, mỹ 
phẩm, dầu gội các loại; mua bán đồ gia dụng như: nồi, chảo dùng điện, khăn lau, khăn ăn, 
dao, thớt, bát, đũa, nồi cơm điện. 

 
 

 
(210) 4-2015-08096 (220) 09.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.5; 26.11.3; 1.15.23; 

25.1.25 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển bất động sản TNR 
Holdings Việt Nam  (VN) 
Tầng 4, tháp A, 88 Láng Hạ, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn trong lĩnh vực bất động sản; cho thuê căn hộ; đại lý bất động sản; 

định giá bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản. 
 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng các bất động sản thương mại và bất động sản để ở; thi 
công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; thông tin về xây dựng; lắp đặt 
các thiết bị cho tòa nhà văn phòng và căn hộ; tư vấn về xây dựng; phá dỡ các công trình 
xây dựng. 
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(210) 4-2015-08097 (220) 09.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển bất động sản TNR 
Holdings Việt Nam   (VN) 
Tầng 4, tháp A, 88 Láng Hạ, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn trong lĩnh vực bất động sản; cho thuê căn hộ; đại lý bất động sản; 

định giá bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng các bất động sản thương mại và bất động sản để ở; thi 
công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; thông tin về xây dựng; lắp đặt 
các thiết bị cho tòa nhà văn phòng và căn hộ; tư vấn về xây dựng; phá dỡ các công trình 
xây dựng. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-08098 (220) 09.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH cơ khí xây 
dựng Cường Mạnh  (VN) 
385 phố Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-08102 (220) 09.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phát triển 
Sức khoẻ Việt  (VN) 
35 Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng, nước hoa, hàng mỹ phẩm, thiết bị hỗ trợ cải 

thiện sức khỏe và chế phẩm vệ sinh (trừ dược phẩm).  
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(210) 4-2015-08171 (220) 09.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ vàng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH cơ điện - vận tải 

và thương mại ESUN   (VN) 
Xóm Dậu, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Hệ thống hút khô điều khiển từ xa; hệ thống lái điện thủy lực; máy neo điện 

thủy lực; xilanh thủy lực dùng cho máy; thiết bị hòa đồng bộ máy phát điện (bộ phận của 
máy phát điện) 

 
Nhóm 09: Tủ bảng điện; hệ thống tủ trung hạ thế; hệ thống báo cháy; hệ thống chống sét; 
hệ thống điện dự phòng; hệ thống chỉ báo vòng quay chân vịt.  

 

Nhóm 11: quạt thông gió (quạt công nghiệp) 
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-08188 (220) 09.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A25.3.3; 26.4.2 
(591) Xanh coban, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Cường Phát Việt 
Nam  (VN) 
Số 39/914 Trương Định, phường Thịnh 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hàn (dùng điện); máy cắt, máy tiện và cắt ren; máy mài, máy dập khuôn; 

máy đột lỗ. 
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(210) 4-2015-08192 (220) 09.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) 1. HITACHI KIZAI KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
HITACHI METALS TECHNO, LTD.)  
(JP) 
2-4-2 Toyo, Koto-ku, Tokyo, Japan 
2. KABUSHIKI KAISHA SUGIYAMA 
CHAIN SEISAKUSHO (also trading as 
Sugiyama Chain Co., Ltd.)  (JP) 
11-14, Sayamagahara, Iruma-city, 
Saitama, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Xích truyền động dạng vòng không dùng cho xe cộ mặt đất và xích (bộ phận 

của máy) không dùng cho xe cộ mặt đất. 
 

 
(210) 4-2015-08198 (220) 09.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(300) 86419969 09.10.2014 US 

  
(731) AFTER DARK LLC   (US) 

PO Box 16373, Beverly Hills, CA 90209, 
United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 25: Giày cao cổ/giày ống đến mắt cá chân; đồ đi chân thể thao; khăn rằn; bộ quần 

áo tắm; áo choàng mặc sau khi tắm; đồ đi chân trên bãi biển; đồ mặc trên bãi biển; thắt 
lưng (trang phục); mũ nồi; quần lót tạo dáng; giày cao cổ/giày ống; quần soóc cho võ sĩ 
quyền Anh; áo ngực; áo nịt ngoài; mũ lưỡi trai; áo sơ mi; guốc; quần áo; áo khoác/áo 
choàng ngoài; áo nịt ngực; giày bánh mì (giày creeper); áo váy; bộ quần áo câu cá; dép xỏ 
ngón (flip flops); đồ đi chân; đai nịt bít tất; nịt bít tất; găng tay (trang phục); áo dây; mũ 
(trang phục); băng đồ/khăn buộc đầu (dải băng buộc đầu (trang phục); đồ đội đầu; mũ 
trùm đầu; áo vét; quần jean; bộ quần áo kimono; bít tất/vớ cao đến đầu gối; tất dài/tất cao 
cổ cao đến đầu gối; đồ đội đầu bằng da; đồ lót; giày đi dạo; quần mặc trong nhà; quần áo 
mặc trong nhà; cà vạt; quần áo xuềnh xoàng mặc ở nhà/áo khoác mặc trong buồng; mũ 
mềm đội cho ấm khi ngủ; áo ngủ (của phụ nữ/trẻ em); áo khoác ngoài của phụ nữ mặc khi 
đi ngủ; áo ngủ của nam giới; quần áo ngủ; quần lót/quần đùi; áo choàng (mặc khi ở phòng 
tắm ra, mặc trong nhà khi ngủ dậy); áo thun có cổ cài nút (áo polo-shirt); áo choàng; dép; 
khăn (khăn choàng); áo sơ mi; giày; quần soóc; váy; mặt nạ ngủ (tấm che mắt khi ngủ); 
quần ngủ; áo ngủ; quần áo mặc khi đi ngủ; quần áo ngủ; dép đi trong nhà; váy trong; 
vớ/bít tất ngắn cổ; tất dài/tất cao cổ; lưỡi trai che nắng; dây đeo quần; băng đô thấm mồ 
hôi (tấm thấm mồ hôi); quần nỉ bo gấu/quần thể thao (sweat pants); áo nỉ; bộ quần áo thể 
thao bằng nỉ; quần áo bơi; áo thun ngắn tay/áo phông ngắn tay; áo ba lỗ; quần áo mặc bên 
trong; quần áo lót; đồ lót (quần áo); lưỡi trai (để làm mũ); khăn choàng; dây đeo cổ tay 
(là một bộ phận của trang phục). 
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(210) 4-2015-08199 (220) 09.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(300) 86419938 09.10.2014 US 

  
(731) AFTER DARK LLC   (US) 

PO Box 16373, Beverly Hills, CA 90209, 
United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi thể thao đa dụng; túi đa dụng dùng cho các vận động viên; túi xách đa 

dụng; túi dùng cho các vận động viên (không phải dụng cụ thể thao); ba lô; túi xách và túi 
đựng đồ lặt vặt đi đường để đựng trang phục thể thao; túi đựng quần áo dùng để đi du 
lịch; túi phòng tập thể dục (không phải dụng cụ thể thao); túi xách tay; bao để móc chìa 
khóa; túi xách bằng da và giả da; túi xách và ví bằng da; túi thể thao; va li; túi vải thô; 
ô/dù; ví đựng tiền/ví bỏ túi. 

 

 
(210) 4-2015-08206 (220) 09.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Nâu hạt dẻ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - trang trí nội 
thất An Phát  (VN) 
26/4 đường số 1, khu phố 14, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị và trang thiết bị chiếu sáng, bóng đèn chiếu sáng, đèn trang 

trí. 
 

 
(210) 4-2015-08223 (220) 09.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Thế giới cửa Sài 
Gòn  (VN) 
1U đường 1A, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ lưu điện; bộ xử lý điện; bộ nguồn điện.  
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(210) 4-2015-08224 (220) 09.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.17.11; 26.1.1 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Thế giới cửa Sài 
Gòn  (VN) 
1U đường 1A, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm; cửa cuốn bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-08244 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.1.1; A5.3.15; 8.5.1 
(591) Hồng nhạt, đỏ, xanh lam đậm, xanh lá 

nhạt, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Lê Thị Kim Ngân  (VN) 
Phòng 105, nhà D, khu chung cư Vĩnh 
Phúc, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Pa-tê gan, gan, thịt lợn, bơ, thịt giăm bông. 
 

Nhóm 35: Buôn bán pa-tê gan.  
 

 
(210) 4-2015-08253 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) AL-FURAT FOR TOBACCO AND 

CIGARETTES INDUSTRY CO.   (JO) 
Al-Basrab Street, Jabal Amman, 5th 
circle, P.O. Box 941936, Amman 11194, 
Jordan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá dạng thô và đã thành phẩm; sản phẩm thuốc lá bao gồm 

thuốc lá điếu, xì gà, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá hút tẩu, thuốc lá nhai, thuốc lá 
điếu chứa chất thay thế lá thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); mật đường để hút 
dạng thuốc lá; thuốc lá bột để hít; thuốc lá điện tử; điếu ống điện tử; đầu điếu ống điện tử; 
điếu ống; bật lửa dùng cho người hút thuốc; vật dụng cho người hút thuốc bao gồm: giấy 
hút nước dùng cho tẩu thuốc lá, hộp đựng thuốc lá điếu, bình chứa gaz dùng cho bật lửa 
hút thuốc, đầu lọc cho thuốc lá điếu, đót hút thuốc lá điếu, đầu tẩu dùng cho đót hút thuốc 
lá, giấy cuốn thuốc lá, đầu ngậm điếu thuốc lá điếu, thiết bị bỏ túi để cuốn thuốc lá, đá 
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lửa, túi đựng thuốc lá, bình đựng thuốc lá, gạt tàn dùng cho người hút thuốc, ống thuốc lá; 
cỏ để hút; diêm dùng cho người hút thuốc; hộp diêm.  

 

 
(210) 4-2015-08255 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 15.7.1; 1.5.1; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nguồn nhân 
lực và phát triển kinh tế hợp 
tác (LABCOOP.,jsc)  (VN) 
594 đường Láng, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu.  

 

 
(210) 4-2015-08257 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.14; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Nông Xanh  (VN) 
244 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ chuột, 
thuốc trừ bệnh dùng cho thực vật.  

 
Nhóm 31: Lúa ; bắp (ngô) tươi; hạt điều tươi; nấm tươi; rau tươi; giống cây trồng.  

 

 
(210) 4-2015-08272 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Đỗ Phương  (VN) 
Tổ 4, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú 
Bình, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo các loại (bao gồm các loại quần áo may từ vải dệt cũng như da, giả da 

và lông thú; giày dép, mũ nón, dây lưng (trang phục). 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo các loại (bao gồm các loại quần áo may tù vải dệt cũng như 
da, giả da và lông thú), giày dép, mũ nón, dây lưng.  
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(210) 4-2015-08278 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A3.13.6; A3.13.24 
(591) Xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

  

(731) Lương Anh Ngọc  (VN) 
Số 42, ngõ 78, phố Duy Tân, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Nước sữa làm từ ngô. 
 

Nhóm 32: Đồ uống: nước uống làm từ gạo. 
 

 
(210) 4-2015-08296 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh, cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Magic Mind  
(VN) 
Số 2, đường Thi Sách, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo. 

 

 
(210) 4-2015-08298 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) LANDEC CORPORATION  (US) 

3603 Haven Avenue, Menlo Park, 
California 94025, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 17: Băng dính, không phải văn phòng phẩm và không dùng cho mục đích y tế hoặc 

gia dụng; băng tự dính, không dùng cho mục đích văn phòng, y tế hoặc gia dụng; dải 
băng dính, không phải văn phòng phẩm và không dùng cho mục đích y tế hoặc gia dụng. 

 

 
(210) 4-2015-08308 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) GASTRONOMIA+ PTE LTD   (SG) 

1 Commonwealth Lane #06-12 
Singapore 149544.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
805 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán café; chế biến thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ 
nhà hàng cung cấp đồ ăn nhanh; dịch vụ nhà hàng bán đồ ăn mang về; cung cấp thức ăn 
và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2015-08309 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.4.24 
(731) URBS INTERNATIONAL L.L.C.   (US) 

114 Barksdale Professional Center, 
Newark City, New Castle County, 
Delaware 19711 U.S.A  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; bộ phận của xe đạp, cụ thể là khung xe đạp; vành xe đạp; đệm chống 

va đập cho xe đạp; bọc yên xe đạp; yên xe đạp.  
 

 
(210) 4-2015-08311 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) SEGOTEP ELECTRONICS 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
Room 1161 Fu'an Building No.228 Zhen 
An Zhong Road Shatou Community 
Chang'an Town Dongguan City, 
Guangdong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; máy tính bảng; thẻ 

nhớ dùng cho máy trò chơi video; vòng đeo tay từ tính đã được mã hóa dùng để nhận 
dạng; thiết bị ngoại vi máy vi tính.  

 

 
(210) 4-2015-08335 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 25.5.1; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Hương  (VN)
519/7/15 đường số 10 (đường Cây Trâm 
cũ), phường 8, quận Gò Vấp, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày, dép, mũ nón. 
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(210) 4-2015-08400 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.  (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ giầy; dịch vụ cửa 

hàng bán lẻ túi xách; dịch vụ cửa hàng bán lẻ phụ kiện làm từ kim loại quý, cụ thể là 
nhẫn, vòng đeo tay, trâm cài đầu, đồng hồ, vòng đeo chìa khóa, kẹp cài ca vát, ghim cài 
ca vát; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồng hồ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ mũ lưỡi trai (đồ đội 
đầu); dịch vụ cửa hàng bán lẻ ô; dịch vụ cửa hàng bán lẻ kính râm; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm rau quả đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm 
từ hoa quả; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thịt đã dược chế biến; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm sữa; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm; thực phẩm làm từ cá và động vật có 
vỏ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm rong biển đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm được chế biến trên cơ sở ngũ cốc; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bánh; mứt, kẹo; 
dịch vụ quảng cáo; đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ marketing.  

 
 

 
(210) 4-2015-08407 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.   (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục; giày; mũ; váy; áo phông; áo khoác choàng; găng tay (trang phục); 

thắt lưng (trang phục); quần áo lót; bít tất. 
 
 

 
(210) 4-2015-08408 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.   (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 26: Phụ kiện quần áo (không làm bằng kim loại quý và đồ nữ trang); băng buộc 

tóc; kim (không dùng cho máy khâu); khuy; lô cuộn tóc; tóc giả; hộp đựng kim; ren làm 
viền; đồ trang trí cho quần áo; lô uốn tóc không phải dụng cụ cầm tay.   
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(210) 4-2015-08409 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.   (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ giầy; dịch vụ cửa 

hàng bán lẻ túi xách, dịch vụ cửa hàng bán lẻ phụ kiện làm từ kim loại quý; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ đồng hồ, dịch vụ cửa hàng bán lẻ mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ ô; dịch vụ cửa hàng bán lẻ kính râm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm rau quả đã 
được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm từ hoa quả; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ sản phẩm thịt đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm sữa; dịch 
vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm từ cá và động vật có vỏ; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ sản phẩm rong biển đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm được chế 
biến trên cơ sở ngũ cốc; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bánh mứt, kẹo, dịch vụ quảng cáo; đại lý 
xuất nhập khẩu; dịch vụ marketing.  

 

 
(210) 4-2015-08410 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.   (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồ trang sức; kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; ghim cài 

để trang sức; vòng đeo chìa khóa làm bằng kim loại quý; hộp đựng đồ trang sức; hoa tai; 
ghim cài ca-vát; khuy măng sét; tượng bằng kim loại quý.  

 

 
(210) 4-2015-08411 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.   (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ giầy; dịch vụ cửa 

hàng bán lẻ túi xách, dịch vụ cửa hàng bán lẻ phụ kiện làm từ kim loại quý; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ đồng hồ, dịch vụ cửa hàng bán lẻ mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ ô; dịch vụ cửa hàng bán lẻ kính râm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm rau quả đã 
được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm từ hoa quả; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ sản phẩm thịt đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm sữa; dịch 
vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm từ cá và động vật có vỏ; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ sản phẩm rong biển đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm được chế 
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biến trên cơ sở ngũ cốc; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bánh mứt, kẹo, dịch vụ quảng cáo; đại lý 
xuất nhập khẩu; dịch vụ marketing.   

 

 
(210) 4-2015-08412 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.   (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồ trang sức; kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; ghim cài 

để trang sức; vòng đeo chìa khóa làm bằng kim loại quý; hộp đựng đồ trang sức; hoa tai; 
ghim cài ca-vát; khuy măng sét; tượng bằng kim loại quý. 

 

 
(210) 4-2015-08413 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.   (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục; giày; mũ; váy; áo phông; áo khoác choàng; găng tay (trang phục); 

thắt lưng (trang phục), quần áo lót; bít tất.  
 

 
(210) 4-2015-08414 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.   (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồ trang sức; kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; ghim cài 

để trang sức; vòng đeo chìa khóa làm bằng kim loại quý; hộp đựng đồ trang sức; hoa tai; 
ghim cài ca-vát; khuy măng sét; tượng bằng kim loại quý.   

 

 
(210) 4-2015-08415 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.   (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 18: Túi; ví tiền; ô; túi du lịch; túi xách tay; túi cho thể thao; ví đựng danh thiếp; 
vali; túi đựng chìa khóa bằng da; túi đựng đồ vệ sinh (không chứa đồ ở bên trong).  

 

 
(210) 4-2015-08416 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.   (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 25: Trang phục; giày; mũ; váy; áo phông; áo khoác choàng; găng tay (trang phục); 

thắt lưng (trang phục), quần áo lót; bít tất.    
 

 
(210) 4-2015-08417 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) E.LAND WORLD LTD.   (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea  
(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ giầy; dịch vụ cửa 

hàng bán lẻ túi xách, dịch vụ cửa hàng bán lẻ phụ kiện làm từ kim loại quý; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ đồng hồ, dịch vụ cửa hàng bán lẻ mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ ô; dịch vụ cửa hàng bán lẻ kính râm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm rau quả đã 
được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm từ hoa quả; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ sản phẩm thịt đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm sữa; dịch 
vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm từ cá và động vật có vỏ; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ sản phẩm rong biển đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm được chế 
biến trên cơ sở ngũ cốc; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bánh mứt, kẹo, dịch vụ quảng cáo; đại lý 
xuất nhập khẩu; dịch vụ marketing.    

 

 
(210) 4-2015-08418 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Hồng đậm, xanh dương, xanh dương 

nhạt 
(731) Công ty TNHH phát triển Phú 

Mỹ Hưng  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Lawrence S. Ting, số 
801 Nguyễn Văn Linh, khu A - đô thị 
mới Nam thành phố, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, 
cho thuê mua bất động sản (căn hộ, căn hộ cao cấp, khu biệt thự, văn phòng); dịch vụ 
quản lý bất động sản.  

 

 
(210) 4-2015-08430 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.  (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 25: Trang phục; giày; mũ; váy; áo phông; áo khoác choàng; găng tay (trang phục); 

thắt lưng (trang phục); quần áo lót; bít tất. 
 

 
(210) 4-2015-08431 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.  (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 26: Phụ kiện quần áo (không làm bằng kim loại quý và đồ nữ trang); băng buộc 

tóc; kim (không dùng cho máy khâu); khuy; lô cuộn tóc; tóc giả; hộp đựng kim; ren làm 
viền; đồ trang trí cho quần áo; lô uốn tóc không phải dụng cụ cầm tay. 

 

 
(210) 4-2015-08432 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.  (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ giầy; dịch vụ cửa 

hàng bán lẻ túi xách; dịch vụ cửa hàng bán lẻ phụ kiện làm từ kim loại quý; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ đồng hồ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ ô; dịch vụ cửa hàng bán lẻ kính râm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm rau quả đã 
được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm từ hoa quả; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ sản phẩm thịt đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm sữa; dịch 
vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm từ cá và động vật có vỏ; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ sản phẩm rong biển đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm được chế 
biến trên cơ sở ngũ cốc; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bánh, mứt, kẹo; dịch vụ quảng cáo; đại lý 
xuất nhập khẩu; dịch vụ marketing. 
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(210) 4-2015-08433 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.  (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 06: Biển hiệu bằng kim loại; dây chão bằng kim loại; tác phẩm nghệ thuật bằng 

kim loại thường; tấm biển kỷ niệm bằng kim loại; thùng bằng kim loại; hộp bằng kim loại 
thường; khóa cài bằng kim loại; két sắt; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cọc móc buộc 
lều bằng kim loại. 

 

 
(210) 

 
4-2015-08434 

 
(220) 

 
10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.  (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 08: Dao dùng cho nhà bếp; dĩa; kéo dùng cho nhà bếp; thìa; kéo để may vá; bàn 

chải sợi lanh (dụng cụ cầm tay); kéo cắt móng; kéo (tông đơ) cắt tóc dùng điện; dao cạo 
không dùng điện; bộ dụng cụ cắt sửa móng tay, móng chân. 

 

 
(210) 4-2015-08435 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.  (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt (quang học); kính râm; kính áp tròng; hộp đựng kính đeo mắt; 

gọng kính đeo mắt; máy ảnh; dây treo trang trí điện thoại di động; bộ sử dụng điện thoại 
không dùng tay; thiết bị lưu trữ dữ liệu; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được. 

 

 
(210) 4-2015-08436 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.  (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 11: Bếp nấu; đèn lồng chiếu sáng; hệ thống điều hòa không khí; túi khử trùng dùng 
một lần; tủ ướp lạnh; thiết bị nấu bếp (lò); bồn rửa; thiết bị sưởi bỏ túi; máy sấy tóc; quạt 
điện dùng cho cá nhân. 

 

 
(210) 4-2015-08437 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.  (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi; ví tiền; ô; túi du lịch; túi xách tay; túi cho thể thao; ví đựng danh thiếp; 

vali; túi đựng chìa khóa bằng da; túi đựng đồ vệ sinh (không chứa đồ ở bên trong). 
 

 
(210) 4-2015-08438 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.  (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 20: Gối; gương soi; đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, kệ, giá,...); đệm; đệm rơm; 

giường ngủ; ghế trường kỷ; tủ quần áo (đồ đạc); bàn; khung ảnh. 
 

 
(210) 4-2015-08439 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.  (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng, bát đĩa bằng sành; bàn chải vệ sinh; dụng cụ mỹ phẩm; 

lược; đồ phục vụ ăn uống (đĩa); vật dụng giữ khăn ăn, ấm trà; bàn chải cọ rửa; bình cách 
nhiệt, cách điện. 

 

 
(210) 4-2015-08441 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.  (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 24: Vật liệu dệt; vải không dệt; khăn mặt bằng vải; mÒn bông; khăn vải dùng để 
tẩy trang; khăn vải dùng để lau đĩa; rèm bằng vải; đồ bằng vải dùng cho giường; vải dệt 
kim. 

 
 

 
(210) 4-2015-08447 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.  (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ giầy; dịch vụ cửa 

hàng bán lé túi xách; dịch vụ cửa hàng bán lẻ phụ kiện làm từ kim loại quý, cụ thể là 
nhẫn, vòng đeo tay, trâm cài đầu, đồng hồ, vòng đeo chìa khóa, kẹp cài ca vát, ghim cài 
ca vát; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồng hồ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ mũ lưỡi trai (đồ đội 
đầu); dịch vụ cửa hàng bán lẻ ô; dịch vụ cửa hàng bán lẻ kính râm; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm rau quả đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm 
từ hoa quả; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thịt đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm sữa; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm từ cá và động vật có 
vỏ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm rong biển đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm được chế biến trên cơ sở ngũ cốc; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bánh, mứt, kẹo; 
dịch vụ quảng cáo; đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ marketing. 

 
 

 
(210) 4-2015-08448 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.  (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ giầy; dịch vụ cửa 

hàng bán lé túi xách; dịch vụ cửa hàng bán lẻ phụ kiện làm từ kim loại quý, cụ thể là 
nhẫn, vòng đeo tay, trâm cài đầu, đồng hồ, vòng đeo chìa khóa, kẹp cài ca vát, ghim cài 
ca vát; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồng hồ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ mũ lưỡi trai (đồ đội 
đầu); dịch vụ cửa hàng bán lẻ ô; dịch vụ cửa hàng bán lẻ kính râm; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm rau quả đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm 
từ hoa quả; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thịt đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm sữa; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm từ cá và động vật có 
vỏ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm rong biển đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm được chế biến trên cơ sở ngũ cốc; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bánh, mứt, kẹo; 
dịch vụ quảng cáo; đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ marketing. 
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(210) 4-2015-08460 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Nâu, nâu nhạt, đen, trắng 
(731) E.LAND WORLD LTD.    (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea   

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 20: Gối; gương soi; đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, kệ, giá); đệm, đệm rơm, giường 

ngủ, ghế trường kỷ; tủ quần áo (đồ dạc); bàn, khung ảnh. 
 

 
(210) 4-2015-08464 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Nâu, nâu nhạt, đen, trắng 
(731) E.LAND WORLD LTD.  (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo;  dịch vụ cửa hàng bán lẻ giầy; dịch vụ cửa 

hàng bán lẻ túi xách; dịch vụ cửa hàng bán lẻ phụ kiện làm từ kim loại quý, cụ thể là 
nhẫn, vòng đeo tay, trâm cài đầu, đồng hồ, vòng đeo chìa khóa, kẹp cài ca vát, ghim cài 
ca vát; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồng hồ, dịch vụ cửa hàng bán lẻ mũ lưỡi trai (đồ đội 
đầu); dịch vụ cửa hàng bán lẻ ô; dịch vụ cửa hàng bán lẻ kính râm; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm rau quả đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm 
từ hoa quả; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thịt đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm sữa; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm từ cá và động vật có 
vỏ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm rong biển đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm được chế biến trên cơ sở ngũ cốc; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bánh, mứt, kẹo, 
dịch vụ quảng cáo; đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ marketing. 

 

 
(210) 4-2015-08468 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.   (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo;  dịch vụ cửa hàng bán lẻ giầy; dịch vụ cửa 

hàng bán lẻ túi xách; dịch vụ cửa hàng bán lẻ phụ kiện làm từ kim loại quý, cụ thể là 
nhẫn, vòng đeo tay, trâm cài đầu, đồng hồ, vòng đeo chìa khóa, kẹp cài ca vát, ghim cài 
ca vát; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồng hồ, dịch vụ cửa hàng bán lẻ mũ lưỡi trai (đồ đội 
đầu); dịch vụ cửa hàng bán lẻ ô; dịch vụ cửa hàng bán lẻ kính râm; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm rau quả đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm 
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từ hoa quả; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thịt đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm sữa; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm từ cá và động vật có 
vỏ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm rong biển đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm được chế biến trên cơ sở ngũ cốc; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bánh, mứt, kẹo, 
dịch vụ quảng cáo; đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ marketing. 

 

 
(210) 4-2015-08470 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.    (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; tinh bột cho thực phẩm; sốt (gia vị); mì sợi; men; bánh, mứt 

kẹo; kẹo; sô-cô-la; đường, sốt đậu nành; gia vị. 
 

 
(210) 4-2015-08475 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Ghi 
(731) E.LAND WORLD LTD.   (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ giầy; dịch vụ cửa 

hàng bán lẻ túi xách; dịch vụ cửa hàng bán lẻ phụ kiện làm từ kim loại quý; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ đồng hồ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ mũ lưỡi trai (đồ đội đầu), dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ ô; dịch vụ cửa hàng bán lẻ kính râm, dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm rau quả đã 
được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm từ hoa quả; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ sản phẩm thịt đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm sữa; dịch 
vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm từ cá và động vật có vỏ; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ sản phẩm rong biển đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm được chế 
biến trên cơ sở ngũ cốc; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bánh, mứt, kẹo; dịch vụ quảng cáo, đại lý 
xuất nhập khẩu; dịch vụ marketing. 

 

 
(210) 4-2015-08476 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.    (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ giầy; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ túi xách; dịch vụ cửa hàng bán lẻ phụ kiện làm từ kim loại quý; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ đồng hồ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ mũ lưỡi trai (đồ đội đầu), dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ ô; dịch vụ cửa hàng bán lẻ kính râm, dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm rau quả đã 
được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm từ hoa quả; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ sản phẩm thịt đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm sữa; dịch 
vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm từ cá và động vật có vỏ; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ sản phẩm rong biển đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm được chế 
biến trên cơ sở ngũ cốc; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bánh, mứt, kẹo; dịch vụ quảng cáo, đại lý 
xuất nhập khẩu; dịch vụ marketing. 

 

 
(210) 4-2015-08477 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.    (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chất khử mùi dùng cho 

cá nhân; nước thơm (mỹ phẩm); chế phẩm để giặt; mặt nạ làm đẹp; dầu gội đầu; xà phòng 
dùng cho cá nhân; chế phẩm đánh răng.  

 

 
(210) 4-2015-08478 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.   (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt (quang học); kính râm; kính áp tròng; hộp đựng kính đeo mắt, 

gọng kính đeo mắt; máy ảnh; dây treo trang trí điện thoại di động; bộ sử dụng điện thoại 
không dùng tay, thiết bị lưu trữ dữ liệu; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được.  

 

 
(210) 4-2015-08479 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) E.LAND WORLD LTD.   (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea  
(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồ trang sức; kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; ghim cài 

để trang sức; vòng đeo chìa khóa làm bằng kim loại quý; hộp đựng đồ trang sức; hoa tai; 
ghim cài ca-vát: khuy măng sét, tượng bằng kim loại quý.  
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(210) 4-2015-08480 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.   (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ giầy; dịch vụ cửa 

hàng bán lẻ túi xách; dịch vụ cửa hàng bán lẻ phụ kiện làm từ kim loại quý, cụ thể là 
nhẫn, vòng đeo tay, trâm cài đầu, đồng hồ, vòng đeo chìa khóa, kẹp cài ca vát, ghim cài 
ca vát; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồng hồ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ mũ lưỡi trai (đồ đội 
đầu), dịch vụ cửa hàng bán lẻ ô; dịch vụ cửa hàng bán lẻ kính râm, dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm rau quả đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm 
từ hoa quả; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thịt đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm sữa; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm từ cá và động vật có 
vỏ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm rong biển đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm được chế biến trên cơ sở ngũ cốc; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bánh, mứt, kẹo; 
dịch vụ quảng cáo, đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ marketing. 

 

 
(210) 4-2015-08483 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.   (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ giầy; dịch vụ cửa 

hàng bán lẻ túi xách; dịch vụ cửa hàng bán lẻ phụ kiện làm từ kim loại quý, cụ thể là 
nhẫn, vòng đeo tay, trâm cài đầu, đồng hồ, vòng đeo chìa khóa, kẹp cài ca vát, ghim cài 
ca vát; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồng hồ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ mũ lưỡi trai (đồ đội 
đầu), dịch vụ cửa hàng bán lẻ ô; dịch vụ cửa hàng bán lẻ kính râm, dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm rau quả đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm 
từ hoa quả; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thịt đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm sữa; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm từ cá và động vật có 
vỏ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm rong biển đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm được chế biến trên cơ sở ngũ cốc; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bánh, mứt, kẹo; 
dịch vụ quảng cáo, đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ marketing. 

 

 
(210) 4-2015-08484 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.    (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ giầy; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ túi xách; dịch vụ cửa hàng bán lẻ phụ kiện làm từ kim loại quý, cụ thể là 
nhẫn, vòng đeo tay, trâm cài đầu, đồng hồ, vòng đeo chìa khóa, kẹp cài ca vát, ghim cài 
ca vát; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồng hồ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ mũ lưỡi trai (đồ đội 
đầu), dịch vụ cửa hàng bán lẻ ô; dịch vụ cửa hàng bán lẻ kính râm, dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm rau quả đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm 
từ hoa quả; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thịt đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm sữa; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm từ cá và động vật có 
vỏ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm rong biển đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm được chế biến trên cơ sở ngũ cốc; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bánh, mứt, kẹo; 
dịch vụ quảng cáo, đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ marketing. 

 

 
(210) 4-2015-08485 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.   (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ giầy; dịch vụ cửa 

hàng bán lẻ túi xách; dịch vụ cửa hàng bán lẻ phụ kiện làm từ kim loại quý, cụ thể là 
nhẫn, vòng đeo tay, trâm cài đầu, đồng hồ, vòng đeo chìa khóa, kẹp cài ca vát, ghim cài 
ca vát; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồng hồ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ mũ lưỡi trai (đồ đội 
đầu), dịch vụ cửa hàng bán lẻ ô; dịch vụ cửa hàng bán lẻ kính râm, dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm rau quả đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm 
từ hoa quả; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thịt đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm sữa; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm từ cá và động vật có 
vỏ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm rong biển đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm được chế biến trên cơ sở ngũ cốc; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bánh, mứt, kẹo; 
dịch vụ quảng cáo, đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ marketing. 

 

 
(210) 4-2015-08487 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.   (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ giầy; dịch vụ cửa 

hàng bán lẻ túi xách; dịch vụ cửa hàng bán lẻ phụ kiện làm từ kim loại quý, cụ thể là 
nhẫn, vòng đeo tay, trâm cài đầu, đồng hồ, vòng đeo chìa khóa, kẹp cài ca vát, ghim cài 
ca vát; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồng hồ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ mũ lưỡi trai (đồ đội 
đầu), dịch vụ cửa hàng bán lẻ ô; dịch vụ cửa hàng bán lẻ kính râm, dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm rau quả đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm 
từ hoa quả; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thịt đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm sữa; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm từ cá và động vật có 
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vỏ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm rong biển đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm được chế biến trên cơ sở ngũ cốc; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bánh, mứt, kẹo; 
dịch vụ quảng cáo, đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ marketing. 

 

 
(210) 4-2015-08489 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.   (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ giầy; dịch vụ cửa 

hàng bán lẻ túi xách; dịch vụ cửa hàng bán lẻ phụ kiện làm từ kim loại quý, cụ thể là 
nhẫn, vòng đeo tay, trâm cài đầu, đồng hồ, vòng đeo chìa khóa, kẹp cài ca vát, ghim cài 
ca vát; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồng hồ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ mũ lưỡi trai (đồ đội 
đầu), dịch vụ cửa hàng bán lẻ ô; dịch vụ cửa hàng bán lẻ kính râm, dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm rau quả đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm 
từ hoa quả; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thịt đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm sữa; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm từ cá và động vật có 
vỏ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm rong biển đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm được chế biến trên cơ sở ngũ cốc; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bánh, mứt, kẹo; 
dịch vụ quảng cáo, đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ marketing.  

 

 
(210) 4-2015-08490 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.    (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi; ví tiền; ô, túi du lịch; túi xách tay; túi cho thể thao; ví đựng danh thiếp; 

vali; túi đựng chìa khóa bằng da; túi đựng đồ vệ sinh (không chứa đồ ở bên trong).  
 

 
(210) 4-2015-08491 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.    (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục; giày; mũ; váy; áo phông; áo khoác choàng; găng tay (trang phục); 

thắt lưng (trang phục); quần áo lót; bít tất. 
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(210) 4-2015-08492 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.   (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ giầy; dịch vụ cửa 

hàng bán lẻ túi xách; dịch vụ cửa hàng bán lẻ phụ kiện làm từ kim loại quý; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ đồng hồ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ mũ lưỡi trai (đồ đội đầu), dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ ô; dịch vụ cửa hàng bán lẻ kính râm, dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm rau quả đã 
được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm từ hoa quả; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ sản phẩm thịt đã được chế biiến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm sữa; dịch 
vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm từ cá và động vật có vỏ; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ sản phẩm rong biển đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm được chế 
biến trên cơ sở ngũ cốc; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bánh, mứt, kẹo; dịch vụ quảng cáo, đại lý 
xuất nhập khẩu; dịch vụ marketing. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-08493 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.9.1 
(591) Hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đỗ Thành Vinh  
(VN) 
Số 01 Hoàng Hoa Thám, phường Nguyễn 
Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 

 
 
 

 
(210) 4-2015-08495 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Hanh  (VN) 
Thôn Hương Cát, xã Duy Hải, huyện 
Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

 
(511)   Nhóm 25: Giầy dép các loại (bằng da, giả da, nhựa hoặc cao su).  
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(210) 4-2015-08496 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Đỗ Văn Toàn  (VN) 
Tiểu khu Phú Mỹ, thị trấn Phú Xuyên, 
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ, thiết bị tập thể dục thể thao.  

 

 
(210) 4-2015-08497 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.17.25; 24.17.17 (540) 

  

(731) Đỗ Thị Hồng  (VN) 
Thôn Giẽ Thượng, xã Phú Yên, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Giầy dép các loại (bằng da, giả da, nhựa hoặc cao su). 

 

 
(210) 4-2015-08498 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.20; A5.3.15; 1.15.5; 9.9.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển truyền thông Trí Tuệ 
Việt  (VN) 
Số 52 Lý Thường Kiệt, phường Phú La, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức sự kiện nhằm mục đích quảng cáo; nghiên cứu và xây dựng 

giải pháp thị trường; quan hệ công chúng.  
 

 
(210) 4-2015-08499 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Thuốc đánh răng; kem đánh răng, bột dùng để đánh răng và các chế phẩm làm 

sạch răng, nước súc miệng, không dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 21: Bàn chải đánh răng, chỉ tơ nha khoa.  
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(210) 4-2015-08501 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.   (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ giầy; dịch vụ cửa 

hàng bán lẻ túi xách; dịch vụ cửa hàng bán lẻ phụ kiện làm từ kim loại quý, cụ thể là 
nhẫn, vòng đeo tay, trâm cài đầu, đồng hồ, vòng đeo chìa khóa, kẹp cài ca vát, ghim cài 
ca vát, dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồng hồ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ mũ lưỡi trai (đồ đội 
đầu); dịch vụ cửa hàng bán lẻ ô, dịch vụ cửa hàng bán lẻ kính râm; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm rau quả đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm 
từ hoa quả; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thịt đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm sữa; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm từ cá và động vật có 
vỏ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm rong biển đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm được chế biến trên cơ sở ngũ cốc; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bánh, mứt, kẹo; 
dịch vụ quảng cáo; đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ marketing.  

 

 
(210) 4-2015-08505 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.   (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ giầy; dịch vụ cửa 

hàng bán lẻ túi xách; dịch vụ cửa hàng bán lẻ phụ kiện làm từ kim loại quým, cụ thể là 
nhẫn, vòng đeo tay, trâm cài đầu, đồng hồ, vòng đeo chìa khóa, kẹp cài ca vát, ghim cài 
ca vát, dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồng hồ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ mũ lưỡi trai (đồ đội 
đầu); dịch vụ cửa hàng bán lẻ ô; dịch vụ cửa hàng bán lẻ kính râm; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm rau quả đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm 
từ hoa quả; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thịt đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm sữa; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm từ cá và động vật có 
vỏ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm rong biển đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm được chế biến trên cơ sở ngũ cốc; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bánh, mứt, kẹo; 
dịch vụ quảng cáo; đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ marketing.   

 

 
(210) 4-2015-08506 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.   (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 24: Vật liệu dệt; vải không dệt; khăn mặt bằng vải; mÒn bông; khăn vải dùng để 
tẩy trang; khăn vải dùng để lau đĩa; rèm bằng vải; đồ bằng vải dùng cho giường; vải dệt 
kim.  

 

 
(210) 4-2015-08515 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) JIANGSU AOXIN TECHNOLOGY 

DEVELOPMENT CO .,LTD   (CN) 
66, South Road,Ecological Chemical 
Science and Technology Industrial Park, 
Suqian, Jiangsu, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Bình ắc quy; pin để thắp sáng; pin điện; ắc quy điện; pin quang điện; pin mặt 

trời.  
 

 
(210) 4-2015-08520 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.   (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ giầy; dịch vụ cửa 

hàng bản lẻ túi xách; dịch vụ cửa hàng bán lẻ phụ kiện làm từ kim loại quý, cụ thể là 
nhẫn, vòng đeo tay, trâm cài đầu, đồng hồ, vòng đeo chìa khóa, kẹp cài ca vát, ghim cài 
ca vát; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồng hồ, dịch vụ cửa hàng bán lẻ mũ lưỡi trai (đồ đội 
đầu); dịch vụ cửa hàng bán lẻ ô, dịch vụ cửa hàng bán lẻ kính râm; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm rau quả đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm 
từ hoa quả; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thịt đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm sữa, dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm từ cá và động vật có 
vỏ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm rong biển đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm được chế biến trên cơ sở ngũ cốc; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bánh, mứt, kẹo; 
dịch vụ quảng cáo; đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ marketing.  

 

 
(210) 4-2015-08523 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.   (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ giầy; dịch vụ cửa 
hàng bản lẻ túi xách; dịch vụ cửa hàng bán lẻ phụ kiện làm từ kim loại quý, cụ thể là 
nhẫn, vòng đeo tay, trâm cài đầu, đồng hồ, vòng đeo chìa khóa, kẹp cài ca vát, ghim cài 
ca vát; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồng hồ, dịch vụ cửa hàng bán lẻ mũ lưỡi trai (đồ đội 
đầu); dịch vụ cửa hàng bán lẻ ô, dịch vụ cửa hàng bán lẻ kính râm; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm rau quả đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm 
từ hoa quả; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thịt đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm sữa, dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm từ cá và động vật có 
vỏ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm rong biển đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm được chế biến trên cơ sở ngũ cốc; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bánh, mứt, kẹo; 
dịch vụ quảng cáo; đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ marketing.   

 

 
(210) 4-2015-08526 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.   (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ giầy; dịch vụ cửa 

hàng bán lé túi xách; dịch vụ cửa hàng bán lẻ phụ kiện làm từ kim loại quý, cụ thể là 
nhẫn, vòng đeo tay, trâm cài đầu, đồng hồ, vòng đeo chìa khóa, kẹp cài ca vát, ghim cài 
ca vát; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồng hồ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ mũ lưỡi trai (đồ đội 
đầu); dịch vụ cửa hàng bán lẻ ô; dịch vụ cửa hàng bán lẻ kính râm; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm rau quả đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm 
từ hoa quả; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thịt đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm sữa; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm từ cá và động vật có 
vỏ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm rong biển đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm được chế biến trên cơ sở ngũ cốc; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bánh, mứt, kẹo; 
dịch vụ quảng cáo; đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ marketing. 

 

 
(210) 4-2015-08528 (220) 10.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) E.LAND WORLD LTD.   (KR) 

77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ giầy; dịch vụ cửa 

hàng bán lé túi xách; dịch vụ cửa hàng bán lẻ phụ kiện làm từ kim loại quý, cụ thể là 
nhẫn, vòng đeo tay, trâm cài đầu, đồng hồ, vòng đeo chìa khóa, kẹp cài ca vát, ghim cài 
ca vát; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồng hồ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ mũ lưỡi trai (đồ đội 
đầu); dịch vụ cửa hàng bán lẻ ô; dịch vụ cửa hàng bán lẻ kính râm; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm rau quả đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm 
từ hoa quả; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thịt đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm sữa; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm thực phẩm làm từ cá và động vật có 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
825 

vỏ; dịch vụ cửa hàng bán lẻ sản phẩm rong biển đã được chế biến; dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ sản phẩm được chế biến trên cơ sở ngũ cốc; dịch vụ cửa hàng bán lẻ bánh, mứt, kẹo; 
dịch vụ quảng cáo; đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ marketing. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-08546 (220) 13.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; 26.13.25 (540) 

  

(731) Trần Thị Kim Hoa   (VN) 
432A/16/9 Dương Bá Trạc, phường 1, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dung dịch thoa chống muỗi tinh dầu sả; ; cao xoa linh chi; trà linh chi túi lọc 

(thực phẩm chức năng); trà linh chi hòa tan (thực phẩm chức năng); cao lỏng linh chi. 
 

Nhóm 10: ống hít mũi tinh dầu tràm. 
 

Nhóm 30: Mật ong; sữa ong chúa; kẹo mật ong; kem mật ong. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-08550 (220) 13.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Tâm Huyền   (VN) 
Số 287 Quang Trung 2, phường Đông 
Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại, cụ thể là cửa nhôm, cửa cuốn, cửa xếp, cửa ra vào, cửa lật, 

cửa chớp, cửa sổ mở ngang hoặc nâng hạ bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; phụ 
kiện cửa bằng kim loại, cụ thể là tay nắm cửa, chốt cửa, lò xo giữ cửa, then chốt cửa bằng 
kim loại; khung nhà kính bằng kim loại; cầu thang bằng kim loại. 

 
Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại, cụ thể là cửa gỗ, cửa nhựa lõi thép gia cường, cửa ra 
vào và cửa sổ bằng kính; khung cửa không bằng kim loại, cụ thể là khung cửa gỗ, khung 
cửa nhựa; tấm cửa không bằng kim loại; vách ngăn không bằng kim loại; cầu thang gác 
không bằng kim loại, cụ thể là cầu thang gỗ; kính dùng trong xây dựng. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
826 

(210) 4-2015-08551 (220) 13.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.8; 26.4.9; 25.5.1 
(591) Xanh tím than, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Tâm Huyền  (VN) 
Số 287 Quang Trung 2, phường Đông 
Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại, cụ thể là cửa nhôm, cửa cuốn, cửa xếp, cửa ra vào, cửa lật, 

cửa chớp, cừa sổ mở ngang hoặc nâng hạ bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; phụ 
kiện cửa bằng kim loại, cụ thể là tay nắm cửa, chốt cửa lò xo giữ cửa, then chốt cửa bằng 
kim loại, khung nhà kính bằng kim loại; cầu thang bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-08581 (220) 13.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) LIMITED STORES, LLC   (US) 

7775 Walton Parkway, New Albany, 
Ohio 43054, United States of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 16: Sổ nhật ký; bút đánh dấu (đồ dùng văn phòng); sổ tay; bút chì; bút; tranh ảnh; 

văn phòng phẩm; giấy dính (văn phòng phẩm); tấm lót bàn viết. 
 

 
(210) 4-2015-08588 (220) 13.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) LIMITED STORES, LLC  (US) 

7775 Walton Parkway, New Albany, 
Ohio 43054, United States of America  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến quần áo, phụ kiện của quần áo, mỹ phẩm, 

nước hoa, kính đeo mắt, đồ trang sức và đồng hồ, văn phòng phẩm, tranh ảnh, sổ nhật ký, 
túi, các phụ kiện dùng cho tóc, bộ đồ giường, đồ chơi và trò chơi; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
quần áo, phụ kiện của quần áo,  mỹ phẩm, nước hoa, kính đeo mắt, đồ trang sức và đồng 
hồ, văn phòng phẩm, tranh ảnh, sổ nhật ký, túi, các phụ kiện dùng cho tóc, bộ đồ giường, 
đồ chơi và trò chơi. 
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(210) 4-2015-08601 (220) 13.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 24.1.1; 26.5.1 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử - tin học 
Sao Biển  (VN) 
449/50 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; Quản lý kinh doanh; Quản lý dịch vụ; Hoạt động văn phòng. 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 

 

 
(210) 4-2015-08621 (220) 13.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 18.3.2; 1.7.6; 18.3.23 
(591) Trắng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tiếp Vận 
Xanh  (VN) 
2F đường 4F, cư xá Ngân Hàng, phường 
Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Công-te-nơ (bằng kim loại).  
 

Nhóm 36: Dịch vụ kê khai hải quan.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa máy móc thiết bị, sửa chữa container, sửa chữa xe ô tô và xe có động 
cơ.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ bốc vác, bốc xếp hàng hóa, vận tải bằng ô tô, vận tải bằng tàu thủy, 
cho thuê kho bãi, cho thuê xe, dịch vụ kiểm đếm hàng hoá. 

 

 
(210) 4-2015-08644 (220) 13.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(300) 3.360.660 15.10.2014 AR 

  
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) INC.  (US) 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-08649 (220) 13.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.5.5 
(591) Xanh nước biển đậm, xanh nước biển 

nhạt, trắng, hồng đậm 
(731) REANGWA STANDARD INDUSTRY 

CO., LTD.  (TH) 
5/9-11-12 Moo 7, Mooban 
Klongnamkem, Bangna-Trad Road, 
Bangsamuk sub-district, Bangpakong 
district, Chachoengsao, 24180 Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 21: Thùng ướp lạnh (xô đựng đá). 

 
 
 

 
(210) 

 
4-2015-08650 

 
(220) 

 
13.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 1.15.23; 26.1.5; 26.15.15 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Sao 

Thái Dương  (VN) 
Số 27, phố Yên Bình, phường Phúc La, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 19: Cửa gỗ; gỗ xẻ; gỗ xây dựng; gỗ thành phẩm; gỗ bán thành phẩm; gỗ dán; ván 

gỗ ốp lên tường; ván gỗ; khung nhà không bằng kim loại cho công trình xây dựng; xà rầm 
bằng tre, gỗ (không băng kim loại); nhà gỗ tạm khung nhà vườn bằng tre, gỗ (không bằng 
kim loại); cột (cọc) bằng gỗ, tre (không bằng kim loại); dầm, xà bằng gỗ, tre; gỗ làm 
khuôn; vách ngăn, không bằng kim loại; tấm ván dùng trong xây dựng; giàn gián không 
bằng kim loại; ván khuôn, không bằng kim loại để đổ bê tông; cửa chớp bằng gỗ; cầu 
thang gác không bằng kim loại; mảnh gỗ cong để đóng thuyền.  
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(210) 4-2015-08660 (220) 13.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.1.1; A26.11.7 
(591) Đen, trắng, xanh dương đậm 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng phát triển Đông Đô  (VN)
Số 5/447, Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hô, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn đấu thầu. 

 
 

 
(210) 4-2015-08661 (220) 13.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; A7.1.12; 7.1.24; A26.11.7 
(591) Đen, trắng, xanh d−ơngh đậm 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng phát triển Đông Đô  (VN)
Số 5/447, Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn đấu thầu. 

 
 

 
(210) 4-2015-08662 (220) 13.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.1.1; A26.11.7 
(591) Đen, trắng, xanh dương đậm 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng phát triển Đông Đô  
(VN) 
Số 5/447, Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hô, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn đấu thầu. 
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(210) 4-2015-08699 (220) 13.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.4.7; A3.4.14; A3.4.24; 26.1.1 
(731) NBA PROPERTIES, INC.  (US) 

Olympic Tower, 645 Fifth Avenue, New 
York, New York 10022, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo cụ thể là quần áo dệt kim, đồ đi chân, giầy để chơi bóng rổ, giầy thi 

đấu bóng rổ, dép đi trong nhà, áo ngắn tay không cổ (T-shirts), áo sơ mi, áo ngắn tay có 
cổ (polo shirts), áo thể thao dài tay cổ chui thường làm bằng sợi bông dày, quần thể thao 
hai ống thường làm bằng sợi bông dày, quần dài hai ống, áo ba lỗ, áo len cổ chui có tay 
đan hoặt dệt kim, quần soóc, bộ quần áo ngủ pijama, áo thể thao nam có cổ và tay áo, áo 
chui có tay áo và cổ áo thường mặc khi chơi bóng bầu dục, áo len đan hoặc móc, thắt lưng 
(quần áo), cà vạt, áo ngủ dài, mũ, mũ lưỡi trai, mũ lưỡi trai không có chóp, bộ quần áo 
khoác mặc khi vận động thể thao, quần mặc khi vận động thể thao, áo mặc khi vận động 
thể thao, áo vét (trang phục), áo vét che gió (trang phục), áo pacca, áo choàng (măng tô), 
yếm dãi của trẻ em không làm bằng giấy, dải băng cuốn quanh đầu (trang phục), dải băng 
cuốn quanh cổ tay (trang phục), tạp dề (trang phục), quần áo lót, quần soóc đấm bốc, 
quần hai ống mặc thường ngày, mũ che tai (trang phục), găng tay (trang phục), găng tay 
hở ngón (trang phục), khăn choàng cổ, áo sợi đan và dệt có cổ và tay áo, váy nịt len dài, 
áo váy, đồng phục và áo váy cho các hoạt náo viên trong các hoạt động thể thao, quần áo 
bơi, bộ quần áo tắm, bộ đồ bơi, bộ áo tắm hai mảnh, bộ áo tắm hai mảnh có mảnh trên là 
áo chui đầu không có tay áo, quần đùi bơi, quần đùi tắm, quần bơi lửng dài đến đầu gối 
mặc khi lướt ván trên sóng, quần áo bơi có khả năng giữ ấm cho cơ thể trong nước lạnh, 
áo choàng dùng khi đi tắm biển, bộ đồ choàng ngoài dùng khi tắm, áo choàng ngoài dùng 
khi tắm, dép xăng đang dép xăng đan dùng trên bãi biển, mũ dùng trên bãi biển, lưỡi trai 
che nắng cho mắt, mũ trùm đầu khi bơi, mũ trùm đầu khi tắm, đồ đội đầu có gắn tóc giả. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và dụng cụ thể thao cụ thể là quả bóng rổ, bóng trong môn 
đánh gôn, quả bóng chày có kích cỡ lớn và dùng cho sân nhỏ, bóng thể thao, bóng dùng 
cho các trò chơi hành động làm bằng cao su và bóng dùng cho các trò chơi hành động làm 
bằng bọt xốp, bóng dùng cho trò chơi làm bằng vải nhung lông, bóng dùng cho trò chơi 
làm bằng chất dẻo, lưới dùng cho môn bóng rổ, bảng để gắn rổ lưới trong môn bóng rổ, 
bảng để gắn rổ lưới loại nhỏ dùng cho môn bóng rổ, bơm dùng để bơm bóng rổ và kim 
bơm đi kèm; gậy đánh gôn, túi đựng vật dụng đánh gôn, gậy đánh gôn loại ngắn, dụng cụ 
phụ để chơi gôn cụ thể là dụng cụ để sửa vùng đất cỏ bị bật ra do tác động của gậy đánh 
gôn, cọc phát bóng trong môn đánh gôn, vật để đánh dấu vị trí của bóng trong môn đánh 
gôn thường có dạng tròn dẹt như đồng xu, bao bảo vệ bọc bên ngoài túi đựng vật dụng 
đánh gôn, bao phủ bên ngoài bảo vệ đầu gậy đánh gôn, găng tay đánh gôn, ống đựng 
bóng đánh gôn, thảm cỏ có lỗ để chơi gôn, giá để gậy chơi bi-a, bóng bi-a, giá đựng bóng 
bi- a, bộ trò chơi phi tiêu dạng tủ có cửa đóng, trò chơi bóng rổ điện tử dạng bàn, trò chơi 
bóng rổ dạng bàn, trò chơi bóng rổ dạng bảng, trò chơi kỹ năng hành động, trò chơi nhiều 
người để giải trí cho trẻ em và người lớn tại các buổi tiệc, trò chơi trắc nghiệm thông tin 
về nhiều lĩnh vực và máy chơi trò chơi viđêô điện tử đặt tại các địa điểm công cộng và 
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trung tâm giải trí, bộ dụng cụ chơi bóng rổ gồm lưới và còi, búp bê, búp bê trang trí, búp 
bê dành cho mục đích sưu tập, đồ chơi là hình các nhân vật hành động, đồ chơi là hình 
các nhân vật hành động có đầu gắn trên lò xo lắc lư được, đồ chơi được nhồi bên trong, đồ 
chơi bằng vải nhung lông, trò chơi xếp hình từ những miếng nhỏ, đồ chơi xây dựng kiểu 
hình khối để lắp ghép, đồ trang trí cây thông Nô-en (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo) và tất 
đựng và tất đựng quà trong lễ Nô-en không bao gồm đồ chiếu sáng và bánh kẹo; xe cộ 
làm đồ chơi dạng ô tô, xe tải, tàu hỏa và xe thùng chở hàng và người, tất cả mang chủ đề 
bóng rổ, đồ chơi bằng bọt xốp có hình ngón tay và cúp thể thao, cúp thể thao làm đồ chơi, 
bài lá, trò chơi bằng bài lá, đồ chơi tạo tiếng động, đồ chơi hình con vật; đồ chơi trên bãi 
biển cụ thể là bóng chơi trên bãi biển, quả bóng bơm được, cái xô đồ chơi, cái xẻng đồ 
chơi, đồ chơi dùng với cát, đồ chơi cho trẻ em chơi trong khay thùng chứa cát có thành 
thấp, đồ chơi phun nước; các phụ kiện dùng để bơi tắm ở bể bơi cụ thể là phao bơi, phao 
tắm, phao nổi dạng tấm làm đồ chơi, phao bơi bằng bọt xốp, phao bơi hình vòng tròn, 
phao tắm hình vòng tròn, phao tắm hình vòng tròn bằng bọt xốp, phao nằm dạng ván, ván 
lướt sóng, bộ chân nhái dùng để bơi, bộ chân nhái dùng để lướt sóng, phao nổi lồng vào 
cánh tay và phao nổi gắn vào cánh tay để hỗ trợ bơi, tất cả dùng cho mục đích giải trí; bộ 
trò chơi bóng chuyền bao gồm bóng, lưới, đường biên và còi, và bộ trò chơi môn pô lô 
dưới nước bao gồm bóng, lưới và còi; diều kiểu ống bằng vải hở hai đầu dùng để trang trí; 
bản sao thu nhỏ của sân vận động, cụ thể là mô hình nhỏ của sân vận động bằng chất dẻo 
dùng làm đồ chơi; quả cầu tuyết; máy chơi trò chơi video để dùng với máy thu hình và bộ 
điều khiển cầm tay để dùng với hệ thống máy trò chơi video sử dụng bảng phím điều 
khiển. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giải trí có bản chất là các chương trình phát thanh và 
truyền hình đang diễn ra trong lĩnh vực bóng rổ và giới thiệu trực tiếp các trận thi đấu 
bóng rổ và các buổi trình diễn bóng rổ; sản xuất và phân phối các chương trình phát thanh 
và truyền hình về các trận thi đấu bóng rổ, các sự kiện bóng rổ và các chương trình trong 
lĩnh vực bóng rổ; tổ chức và tiến hành các buổi hướng dẫn và các cuộc cắm trại cho người 
chơi bóng rổ, các buổi hướng dẫn và cắm trại cho các huấn luyện viên bóng rổ, các buổi 
hướng dẫn và cắm trại cho các đội nhảy múa và các cuộc chơi bóng rổ; dịch vụ giải trí có 
bản chất là các buổi trình diễn của các cá nhân hóa trang giả linh vật hoặc của các đội 
nhảy múa trong các chương trình thi đấu và trình diễn bóng rổ, các buổi hướng dẫn, cắm 
trại, cổ động, và các sự kiện khác liên quan đến bóng rổ, các sự kiện và buổi tiệc đặc biệt; 
dịch vụ câu lạc bộ người hâm mộ; dịch vụ giải trí cụ thể là dịch vụ cung cấp các trang 
web nổi bật với các dữ liệu đa phương tiện dưới dạng các sự kiện nổi bật trên truyền hình, 
các sự kiện nổi bật trên truyền hình mang tính tương tác, dữ liệu hình ảnh, tệp ghi dữ liệu 
hình ảnh, tuyển tập các sự kiện ghi hình nổi bật mang tính tương tác, các chương trình 
phát thanh, các sự kiện phát thanh nổi bật, và các dữ liệu ghi âm trong lĩnh vực bóng rổ; 
cung cấp tin tức và thông tin có bản chất là các số liệu thống kê và thông tin lặt vặt trong 
lĩnh vực bóng rổ; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến không tải xuống được cụ thể là trò 
chơi máy vi tính, trò chơi viđêô, trò chơi viđêô mang tính tương tác, trò chơi kỹ năng 
hành động, trò chơi trên máy điện tử, trò chơi giải trí cho trẻ con và người lớn trong các 
buổi tiệc, trò chơi trên bảng, trò chơi đố, và trò chơi trắc nghiệm kiến thức về các lĩnh 
vực; dịch vụ xuất bản điện tử cụ thể là xuất bản tạp chí, sách hướng dẫn, bản tin, sách tô 
màu, lịch thi đấu của người khác trong lĩnh vực bóng rổ một cách trực tuyến thông qua 
internet; cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính (thông tin) trực tuyến trong lĩnh vực bóng rổ. 
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(210) 4-2015-08740 (220) 14.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(300) 86/423,402 14.10.2014 US 

  
(731) ZOETIS LLC  (US) 

100 Campus Drive, Florham Park, New 
Jersey 07932, USA 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y để điều trị viêm da dị ứng ở chó.  

 
 

 
(210) 4-2015-08787 (220) 14.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  

(731) RENOWN INCORPORATED  (JP) 
TFT Building East 6F, 3-6-11 Ariake, 
Koto-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da, cặp đựng tài liệu, túi du lịch, vali (hành lý), túi xách tay, túi dùng ở bãi 

biển, túi cho người cắm trại, túi mua hàng, ví tiền, ví đựng danh thiếp, ô che nắng, ô dù, 
gậy chống. 

 
Nhóm 24: Khăn tay bỏ túi bằng vải, khăn tắm bằng vải, vải, vải bông, vỏ đệm, khăn ăn 
bằng vải dệt, vải sử dụng trong ngành dệt, vải dệt và các sản phẩm dệt không nằm trong 
các nhóm khác, cụ thể là: tấm thảm thêu (treo tường), tấm phủ giường, chăn in, tấm phủ 
đồ đạc; ga trải giường và khăn trải bàn (không làm bằng giấy). 

 
 

 
(210) 4-2015-08805 (220) 14.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH Daiya Alumi 

Việt Nam  (VN) 
Lô số 31, đường số 1, khu CN Tân Đức, 
xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 21: Chảo chống dính không dùng điện.  
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(210) 4-2015-08806 (220) 14.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH Daiya Alumi 

Việt Nam  (VN) 
Lô số 31, đường số 1, khu CN Tân Đức, 
xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 21: Chảo chống dính không dùng điện.  

 

 
(210) 4-2015-08823 (220) 14.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) SKIN LAUNDRY HOLDINGS, INC.  

(US) 
1537 Pontius Avenue, Los Angeles, 
California 90025, USA  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Sản phẩm chăm sóc da, cụ thể là tinh chất dưỡng da không chứa thuốc, chế 

phẩm làm sạch da, kem bôi da, kem dưỡng ẩm dùng cho da và chế phẩm làm sạch da và 
se khít lỗ chân lông.  

 
Nhóm 05: Sản phẩm chăm sóc da cụ thể là chế phẩm dưỡng da có chứa thuốc, kem dưỡng 
da có chứa thuốc và mỹ phẩm có chứa thuốc.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da dùng cho mục đích y tế, cụ thể là dịch vụ làm sạch da 
dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-08859 (220) 15.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) SAN MIGUEL BREWING 

INTERNATIONAL LIMITED   (HK) 
Commerce House Wickhams Cay 1 P.O. 
Box 3140 Road Town Tortola Virgin 
Islands, British c/o: 9/F Citimark 
Building 28 Yuen Shun Circuit, Siu Lek 
Yuen Shatin, N.T., Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh, dịch vụ quản lý giao dịch 
trong kinh doanh; dịch vụ xúc tiến quảng cáo và tiếp thị của các trang web trực tuyến; 
dịch vụ quảng cáo trực tuyến của các trang web và của mạng máy tính.  

 
Nhóm 41: Cung cấp thông tin giải trí qua một trang mạng.  

 

 
(210) 4-2015-08872 (220) 15.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.23; 4.5.2; 4.5.3; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 
thương mại Sóng Đại Dương 
(OCEWA)   (VN) 
Tầng 2, tòa nhà 25T2, khu đô thị Đông 
Nam Trần Duy Hưng, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác (dùng để làm sạch).  

 

 
(210) 4-2015-08882 (220) 15.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Nguyễn Hữu Hà  (VN) 

686/72/1 Cách Mạng Tháng 8, phường 5, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại, dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm; buôn bán vải, hàng 

may sẵn, giày dép, mua bán xe mô tô, xe máy và phụ tùng của chúng, mua bán hộp đèn, 
bảng hiệu, pano quảng cáo; mua bán mỹ phẩm, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính; 
mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác như: máy đai niềng thùng, máy đóng 
gói hút chân không, máy quấn màng, máy co màng, máy dán thùng bìa cứng; quảng cáo; 
tổ chức xúc tiến thương mại, mua bán hàng điện tử như: máy thu hình (tivi), loa, máy tăng 
âm (ampli), ống nói (micrô), bộ trộn âm (micxơ), đầu thu hình kỹ thuật số và thiết bị của 
chúng, mua bán hàng điện lạnh như: máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ ướp rượu, 
máy lọc nước, máy nước nóng, máy rửa chén, máy sấy quần áo, máy lọc không khí, máy 
nước nóng lạnh, tủ mát - tủ giữ lạnh và bộ phận của chúng, mua bán thiết bị viễn thông 
như: điện thoại và bộ phận của chúng, mua bán thiết bị tin học như: máy tính xách tay, 
máy tính bảng, máy tính để bàn, màn hình máy vi tính, máy in văn phòng, máy scan, máy 
fax, máy hủy giấy, dàn loa vi tính và bộ phận của chúng, mua bán thiết bị kỹ thuật số 
như: máy ảnh, máy quay phim, máy ghi âm và bộ phận của chúng, mua bán thiết bị giải 
trí như: máy nghe nhạc mp3, mp4, đầu phát HD, máy chơi game, từ điển điện tử, bút 
thông minh, mua bán đồ gia dụng như: quạt điện - quạt máy, bàn ủi - bàn là, đèn điện - 
đèn sạc, máy hút bụi, bình lọc nước, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy xay đậu nành, 
máy pha cà phê, máy vắt cam, máy đánh trứng, máy làm sữa chua và bộ phận của chúng, 
mua bán thiết bị nhà bếp như: nồi cơm điện, nồi áp suất, bếp ga-bếp điện - bếp từ, lò vi 
sóng, lò nướng, vỉ nướng, nẩu điện, nồi, xoong, chảo, máy xay thịt, máy rửa chén, ấm 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
835 

nước, bình nước và thiết bị của chúng, mua bán đồ em bé như: máy hút sữa mẹ, bình bú 
sữa cho em bé, núm vú giả, máy hâm thức ăn, máy tiệt trùng siêu tốc, mua bán máy móc, 
dụng cụ thiết bị làm đẹp và chăm sóc sức khỏe, mua bán dụng cụ cầm tay như: búa, cưa, 
kìm, cờ lê, mỏ lết, mỏ khóa, két sắt, đèn pin, mũi khoan, máy khoan, máy cưa, máy mài 
và bộ phận của chúng, mua bán thiết bị điện cơ như: đèn điện, cảm biến, ổn áp, chuôi 
đèn, ổ cắm điện, công tắc điện, máy phát điện, máy bơm nước, máy phun áp lức và bộ 
phận của chúng, mua bán hàng may mặc và phụ kiện thời trang; mua bán lương thực thực 
phẩm, nước giải khát; mua bán máy móc dùng trong nông nghiệp như: máy gieo hạt, máy 
thu hoạch rau, củ, quả, hạt, máy gặt lúa, máy sát lúa, máy sấy khô, máy phun thuốc, máy 
gặt cỏ, máy tỉa cành, mua bán vật liệu xây dựng. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; hoàn thiện công trình xây dựng 
(trang trí nội thất). 

 
Nhóm 39: Cho thuê xe có động cơ; du lịch lữ hành nội địa và quốc tế.  

 
Nhóm 40: In ấn. 

 
 

 
(210) 4-2015-08892 (220) 15.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.3.23 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
điện tử Thành Long  (VN) 
Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 09: Sạc điện thoại; pin sạc dự phòng; phụ kiện cho điện thoại. 

 
 

 
(210) 4-2015-08896 (220) 15.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.5.1 
(731) SARIKA GOURMET COFFEE CO. (S) 

PTE LTD  (SG) 
402 NORTH BRIDGE ROAD, #03-00 
JUN XIN BUILDING Singapore 18872 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm 

thời.  
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(210) 4-2015-08940 (220) 15.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH JDB Việt Nam  
(VN) 
368 trệt, đường Trần Phú, phường 7, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn; chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi 

khô hoặc nấu chín; trứng, sữa và các sản phẩm sữa; trái cây được bảo quản; khoai tây giòn 
và pho mát hoặc các sản phẩm khoai tây. 

 
Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao; bánh mỳ, mỳ ống; bánh; kẹo; bột và sản phẩm làm từ bột 
ngũ cốc; gia vị các loại như: bột canh, cà ri, ngũ vị hương, bột nghệ, sa tế, cà ri dầu, dấm 
tinh, tương ớt, tương sốt cà, nước xốt cho món trộn và nước tương các loại. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-08950 (220) 15.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) Nguyễn Vân Nam  (VN) 

77 đường 7A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Muối nấu ăn; muối dùng để bảo quản thực phẩm; muối cần tây (hỗn hợp từ 

muối và các loại hạt để làm gia vị cho thực phẩm); đồ gia vị; nước biển (dùng nấu nướng); 
nước mắm (gia vị). 

 

 
(210) 4-2015-08951 (220) 15.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) Nguyễn Vân Nam  (VN) 

77 đường 7A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Rau muối lên men (kim chi); dưa góp cay; dưa muối (rau muối); dưa cái bắp; 

ajvar (ớt được bảo quản); rau đã được chế biến. 
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(210) 4-2015-08952 (220) 15.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.11.13 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, đen 
(731) Nguyễn Vân Nam  (VN) 

77 đường 7A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Muối nấu ăn; muối dùng để bảo quản thực phẩm; muối cần tây (hỗn hợp từ 

muối và các loại hạt để làm gia vị cho thực phẩm); đồ gia vị; nước biển (dùng nấu nướng); 
nước mắm (gia vị). 

 

 
(210) 4-2015-08957 (220) 15.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Doanh nghiệp tư nhân bột 

màu Hồng Hà  (VN) 
Thửa đất số 15, tờ bản đồ số 37, tổ 6, khu 
phố 7, phuờng Uyên Hưng, thị xã Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Bột màu dùng trong công nghiệp; bột màu dùng cho vật liệu xây dựng; bột màu 

dùng cho vật liệu trang trí. 
 

 
(210) 4-2015-08958 (220) 15.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.5.1 
(591) Đỏ, xanh đen, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Bột 

màu Hồng Hà  (VN) 
Thửa đất số 15, tờ bản đồ số 37 tổ 6, khu 
phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Bột màu dùng trong công nghiệp; bột màu dùng cho vật liệu xây dựng; bột màu 

dùng cho vật liệu trang trí. 
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(210) 4-2015-08980 (220) 15.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) K&N ENGINEERING, INC.  (US) 

1455 Citrus Street Riverside California 
92507, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Bộ lọc khí cho động cơ và đầu máy; bộ hút khí cho động cơ và đầu máy. 

 
 

 
(210) 4-2015-09005 (220) 16.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.4.1; A26.11.12; 1.7.6 
(591) Trắng, vàng, đen, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Minh Thịnh Lợi  
(VN) 
350 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 06: Khuôn bằng kim loại.  
 

Nhóm 42: Thiết kế khuôn bằng kim loại.  
 
 

 
(210) 4-2015-09057 (220) 16.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.9.1 
(731) YIN HONGSHENG   (CN) 

No.41 , East Gongyuan Road, Xuanyang 
Town, Changning City, Hunan Province, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 09: Vỏ hộp loa; điện thoại di động; máy nghe nhạc cầm tay; thiết bị để xử lý dữ  

liệu; thiết bị định vị toàn cầu; ắc quy điện; hệ thống phòng trộm, chạy điện máy quay 
video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; dụng cụ hàng hải; thiết bị thu hình. 
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(210) 4-2015-09097 (220) 16.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Tím than, vàng, xanh lam, xanh lục, đỏ 
(731) CHEETAH CORPORATION (M) SDN, 

BHD. (MY)   (MY) 
Lot 1846 Jalan KPB 6, Kawasan 
Perindustrian Kg. Bahru Balakong, 
43300 Seri Kembangan, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo cho trẻ em; đồ đi chân cho trẻ em; đồ đội đầu cho trẻ em; bít tất ngắn 

có cổ; tã lót trẻ sơ sinh (quần áo); găng tay hở ngón dành cho trẻ em; yếm dãi, không làm 
bằng giấy.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-09108 (220) 16.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) WATER PIK, INC.  (US) 

1730 East Prospect Road, Fort Collins, 
Colorado 80553-0001, United States of 
America  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm cho em bé; cao dán, vật liệu để băng bó; 
vật liệu để hàn răng, sáp dùng trong nha khoa; chất diệt khuẩn; chế phẩm diệt trừ sâu bọ 
gây hại; chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ; chế phẩm nha khoa chuyên dụng, cụ thể, kem 
phòng ngừa các bệnh về răng miệng, chất kết dính dùng cho răng, kem đánh răng, chất 
trám răng (chất hàn, gắn răng), vật liệu để in dấu răng, chất đánh bóng răng, hợp chất để 
phục hồi răng, chất mài mòn răng, hỗn hống dùng trong nha khoa, men phủ dùng trong 
nha khoa, chất trám răng (mát-tít dùng trong nha khoa), lớp phủ răng (giúp ngăn ngừa sâu 
răng, khoáng hóa bề mặt răng, và điều trị men răng quá nhạy cảm), và vật liệu để hàn 
răng.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân tay giả, mắt và 
răng giả; dụng cụ (thiết bị) chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương; sản phẩm và phụ kiện 
nha khoa chuyên dụng, cụ thể, khuôn cắn để lấy mẫu răng, phần cán của thiết bị chăm 
sóc làm sạch răng (có thể gắn với các đầu làm sạch răng) loại dùng một lần, đầu đánh 
bóng (dạng hình chén) của thiết bị chăm sóc làm sạch răng, đầu đánh bóng (dạng bàn 
chải) của thiết bị chăm sóc làm sạch răng, bộ đai dùng để trám răng, dụng cụ để nẹp răng 
(niềng răng), khuôn đế in dấu răng, và dụng cụ nha khoa chuyên dụng để làm sạch lưỡi; 
thiết bị xịt nước làm sạch răng miệng dùng trong nha khoa; đầu mũi thiết bị xịt nước làm 
sạch răng miệng dùng trong nha khoa; đầu thay thế và phụ kiện đi kêm để sử dụng với 
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thiết bị xịt nước làm sạch răng miệng dùng trong nha khoa; hộp đựng thiết bị xịt nước làm 
sạch răng miệng dung trong nha khoa; dụng cụ nha khoa, cụ thể là, dụng cụ cạo cao răng.  
Nhóm 11: Thiết bị dùng cho mục đích chiếu sáng, sưởi ấm, sinh hơi nước, nấu nướng, 
làm lạnh, làm khô, thông gió, cung cấp nước và vệ sinh; vòi nước; tay vặn vòi nước; đầu 
hoa sen và các bộ phận kèm theo; đầu hoa sen cầm tay và ống kim loại, bán theo bộ; linh 
kiện hệ thống ống dẫn nước, cụ thể là: ống dẫn nước, vòi, van, van điều chỉnh vòi hoa sen, 
van điều chỉnh nước trong bồn tắm, van điều chỉnh nước cho vòi nước và vòi hoa sen, giá 
đỡ chuyên dùng cho linh kiện hệ thống ống dẫn nước, linh kiện hệ thống đường nước, cụ 
thể là, đầu nối ống dẫn nước vào, bộ vòi nước, và bộ lọc cho hệ thống vòi nước; hệ thống 
vòi hoa sen bao gồm chủ yếu đầu hoa sen, ống dẫn cho đầu hoa sen, giá đỡ, linh kiện hệ 
thống đường nước, cụ thể là, van điều chỉnh vòi hoa sen và vòi nước, vòi nước, vòi và bộ 
vòi hoa sen, bán theo bộ; hệ thống vòi nước bao gồm chủ yếu vòi nước, tay vặn vòi nước, 
ống dẫn nước, linh kiện hệ thống đường nước, cụ thể là, đầu nối ống đẫn nước vào, bộ lọc 
và van điều chỉnh vòi nước, bán theo bộ.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa đựng dùng trong gia đình hoặc nhà bếp; lược và bọt biển; 
bàn chải (không bao gồm chổi quét sơn); vật liệu để làm bàn chải; vật dụng dùng để làm 
sạch; bùi nhùi thép; kính thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính xây dựng); đồ thủy tinh, đồ 
sứ vâ đồ đất nung không bao gồm trong các nhóm khác, bàn chải đánh răng, vật dụng làm 
sạch kẽ răng; đầu thay thế cho vật dụng làm sạch kẽ răng; thiết bị sử dụng nước để làm 
sạch răng và lợi, và các bộ phận thay thế của thiết bị này; hộp đựng bàn chải đánh răng.  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-09122 (220) 16.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) BUXTON ACQUISITION CO., LLC  

(US) 
245 Cadwell Drive, Springfield, 
Massachusetts 01104-1740, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 18: Da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm; da giả; tấm da động vật chưa thuộc; va li 

để mang đồ đạc; túi du lịch; «; « che nắng; gậy chống; roi da; bộ yên cương và yên cương 
cho động vật; sản phẩm nhỏ làm bằng da, cụ thể là túi xách tay, ví, bao để móc chìa khóa, 
ví đựng tiển lẻ, túi và bao túi nhỏ đựng mỹ phẩm không chứa đổ bên trong; túi đựng đồ vệ 
sinh cá nhân không chứa đồ bên trong, cặp đựng giấy tờ và tài liệu ví gập, đồ để mang 
hành lý như rương, hòm, túi; túi đựng để vật dụng cá nhân dùng cho những cuộc đi chơi 
qua đêm không chứa đồ bên trong, ví đựng thẻ tín dụng, và ví đựng danh thiếp.  
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(210) 4-2015-09126 (220) 16.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.15; 24.13.1 
(591) Đen, trắng, xanh dương, xanh lá cây 
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Tã lót dạng quần (dùng cho trẻ em); tã lót (tã trẻ em); tã lót cho thú nuôi; băng 

vệ sinh; quần lót phụ nữ dùng khi có kinh nguyệt; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh 
nguyệt; quần tã trẻ em; khăn tã trẻ em (tã lót); tã lót dùng cho người không tự kiềm chế 
được; quần lót thấm nước dùng cho người không tự kiềm chế được; miếng lót của quần lót 
(vệ sinh); quần lót vệ sinh phụ nữ; miếng lót vệ sinh; miếng đệm lót vệ sinh; quần lót vệ 
sinh (phụ nữ); quần lót vệ sinh; băng vệ sinh dạng nút; khăn vệ sinh; dây đai dùng cho 
băng vệ sinh (dạng khăn); khăn giấy ướt được tẩm các chất diệt khuẩn dùng cho mục đích 
vệ sinh em bé. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-09147 (220) 16.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.6 
(591) Xanh dương, cam 
(731) Công ty cổ phần thương hiệu 

và truyền thông Sage  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Prima Building, số 20, 
phố Mai Anh Tuấn, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ quan hệ công 

chúng; xuất bản các bài quảng cáo; dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; dịch vụ tư vấn trong việc tạo lập, duy trì và phát triển thương hiệu (không 
bao gồm dịch vụ pháp lý và dịch vụ thiết kế); tư vấn marketing; dịch vụ tiếp thị; dịch vụ 
nghiên cứu, điều tra và tư vấn kinh doanh; đại lý thông tin thương mại. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các sự kiện nhằm mục đích giáo dục hoặc giải trí; dịch vụ 
phiên dịch; dịch vụ soạn thảo tài liệu không phải là các tài liệu quảng cáo; dịch vụ câu lạc 
bộ nhằm mục đích giải trí hoặc giáo dục. 
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(210) 4-2015-09154 (220) 17.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nguyễn Hoàng 
Bến Tre  (VN) 
416/6/35I Lạc Long Quân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm ruốc; mắm nêm; mắm tôm; hải sản đã được chế biến, rau quả 

chế biến.  
 

Nhóm 30: Gia vị; nước xốt; chao (gia vị); dấm; muối.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-09168 (220) 17.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.5.1; 3.5.20; A3.5.24; 2.9.1 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Gia Định  (VN) 
Cụm công nghiệp Đức Hòa Hạ, lô 6, ấp 
Bình Tiền, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 05: Tã giấy. 
 

Nhóm 12: Đồ gia dụng như xe đẩy.  
 

Nhóm 16: Đồ gia dụng như khăn giấy.  
 

Nhóm 18: Địu vải. 
 

Nhóm 20: Xe tập đi; khung tập đi cho trẻ em; giường trẻ em. 
 

Nhóm 21: Bình ủ (giữ nóng sữa) không dùng điện; ca uống nước; dụng cụ cọ rửa bình 
sữa; cây lau nhà; cây chùi xoong. 

 
Nhóm 24: Màn (mùng) chống muỗi. 

 
Nhóm 25: Sản phẩm may mặc: áo, quần, mũ nón, bao tay-chân, yếm, khăn quấn, tã vải 
(quần áo), khăn choàng. 
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(210) 4-2015-09171 (220) 17.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.15; 26.1.1 
(591) Xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bảo vệ môi 
trường Trung Khoa Kiến Vũ  
(VN) 
Nhà số 22 lô C khu tái định cư 218 Đội 
Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng: công trình nhà máy xử lý nước 

sạch, nước thải, rác thải; sửa chữa, lắp đặt các hệ thống xử lý nước sạch, nước thải (bao 
gồm cả phần lắp đặt thiết bị cấp nước, ống dẫn nước, lọc nước, xả nước).  

 
 

 
(210) 4-2015-09172 (220) 17.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.15; A26.4.24 
(591) Vàng chanh, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ du 
lịch và truyền thông ISVN20  
(VN) 
P01-07 toà nhà A1, số 2A, ngõ 85 
phường Hạ Đình, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm 

thời.  
 
 

 
(210) 4-2015-09222 (220) 17.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hansol 
Electronics Việt Nam   (VN) 
Khu công nghiệp Yên Bình I, huyện Phổ 
Yên, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 09: Mạch in mềm đã lắp ráp, nắp che pin điện thoại, vỏ sau của điện thoại, cụm 

linh kiện vỏ sau của điện thoại, vỏ bảo vệ bằng nhựa (phụ kiện của điện thoại).  
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(210) 4-2015-09223 (220) 17.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Chu Hải Hà  (VN) 

Nhà số 3, ngõ 508, đường Láng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Các loại hạt ăn được đã qua xử lý, cụ thể là: hạt hướng dương, hạt điều, hạt 

đậu, hạt hạnh nhân, hạt macca.  
 

 
(210) 4-2015-09224 (220) 17.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Chu Hải Hà  (VN) 

Nhà số 3, ngõ 508, đường Láng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Các loại hạt ăn được đã qua xử lý, cụ thể là: hạt hướng dương, hạt điều, hạt 

đậu, hạt hạnh nhân, hạt macca. 
 

 
(210) 4-2015-09225 (220) 17.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.5; 1.15.15 
(591) Đen, hồng, trắng 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Việt  

(VN) 
B-36 Nam Thông 1, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho da; chế phẩm dược làm trắng da; chế phẩm dược 

dạng kem dùng cho cơ thể; chế phẩm dược dùng cho tóc; chế phẩm dược dạng sữa dùng 
rửa mặt. 

 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, nước hoa, dầu thơm, dầu gội 
dầu. 
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(210) 4-2015-09227 (220) 17.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất và thương mại Tuấn Bình  
(VN) 
Số 103, phố Phạm Ngũ Lão, phường 
Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp, xe máy. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-09228 (220) 17.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-09229 (220) 17.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-09240 (220) 17.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-09241 (220) 17.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần GSV Việt Nam  

(VN) 
Tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-09260 (220) 17.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.2; 25.1.25 
(591) Vàng, trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá 

nhạt 
(731) Công ty cổ phần cao su Sài 

Gòn - Kymdan  (VN) 
28 Bình Thới, phường 14, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 20: Nệm; bàn; ghế; bộ bàn ghế sa lông; gối bằng cao su (mouse).  
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(210) 4-2015-09261 (220) 17.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.1.25; 26.4.2; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Vàng, trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá 

nhạt 
(731) Công ty cổ phần cao su Sài 

Gòn - Kymdan  (VN) 
28 Bình Thới, phường 14, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 20: Nệm; bàn; ghế; bộ bàn ghế sa lông; gối bằng cao su.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-09284 (220) 17.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh dương, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ NCY  (VN) 
160/14 đường số 4, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 12: Nhông xích, má phanh (bố thắng).  

 
 
 

 
(210) 4-2015-09299 (220) 17.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) CELIA  (FR) 

La chaussÐe aux moines, 53400, 
CRAON, FRANCE 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng cho mục đích y tế, đồ uống ăn kiêng cho mục đích y tế, thực 

phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế; đồ uống và thực phẩm cho em bé, sữa và sản phẩm sữa 
cho em bé, thực phẩm chứa ngũ cốc và/hoặc chế phẩm làm từ ngũ cốc cho em bé. 
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(210) 4-2015-09319 (220) 17.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) THE PULSE BEVERAGE 

CORPORATION   (US) 
11678 North Huron, Northglenn, CO 
80234, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống, cụ thể là, đồ uống không cồn và không có ga bao gồm: nước ép trái 

cây uống liền, đồ uống chế trên cơ sở nước chanh và đồ uống chế trên cơ sở nước ép trái 
cây; nước chanh cô đặc dùng để pha chế đồ uống chế trên cơ sở nước chanh không cồn và 
không có ga; nước ép trái cây cô đặc dùng để pha chế đồ uống chế trên cơ sở nước chanh 
không cồn và không có ga; đồ uống, cụ thể là: nước dừa và đồ uống chế trên cơ sở nước 
dừa không cồn và không có ga.   

 

 
(210) 4-2015-09321 (220) 17.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) GOODVENTURES SEA LTD   (HK) 

36/F Tower Two Time Square 1, 
Matheson Street, Causeway Bay, Hong 
Kong lsland, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Các dịch vụ tư vấn kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch kinh 

doanh thông qua mạng máy tính nội bộ và mạng máy tính toàn cầu; cung cấp dịch vụ đặt 
hàng trực tuyến thông qua máy tính; quảng cáo hàng hóa và dịch vụ của người khác thông 
qua mạng máy tính nội bộ và mạng máy tính toàn cầu; tập hợp nhiều loại hàng hóa khác 
nhau, vì lợi ích của người khác, giúp người tiêu dùng có thể xem và mua những hàng hóa 
đó một cách thuận tiện thông qua cửa hàng bán lẻ trực tuyến cho các sản phẩm quần áo và 
phụ kiện quần áo, giày dép, đồ đội đầu (trang phục), mũ (nón), túi xách, ví, ví cầm tay, 
trang sức, mỹ phẩm, các sản phẩm mỹ phẩm dùng cho cơ thể và mặt, các sản phẩm làm 
đẹp, đồ dùng trong phòng tắm (để tắm rửa và vệ sinh cá nhân), các sản phẩm quang học 
(kính và kính mắt), đồng hồ, bộ đồ giường (chăn, gối, nêm, ga giường), đồ nội thất, đồ 
làm bếp, bộ đồ ăn, dụng cụ gia dụng, các phụ kiện trong phòng tắm, đệm (nệm); cung cấp 
thị trường trực tuyến cho người bán giới thiệu và bán các sản phẩm và dịch vụ cho người 
mua và một nơi giao dịch (thị trường giao dịch) trực tuyến để kết nối người bán vầ người 
mua, cho phép người bán và người mua thực hiện các giao dịch thương mại điện tử; xúc 
tiến thương mại cho người khác; tìm hiểu thị trường và cung cấp thông tin thị trường; xử 
lý đơn hàng (thủ tục hành chính); cung cấp danh bạ và thông tin có thể tra cứu được về 
hàng hóa/dịch vụ cho mục đích thương mại (bao gồm việc đưa các thông tin trên qua nhật 
ký thương mại điện tử trực tuyến); dịch vụ so sánh giá cả; cung cấp và sắp xếp các giao 
dịch thương mại (không gồm các giao dịch tài chính) trong phạm vi của một cửa hàng 
bách hóa điện tử; vận hành thị trường điện tử trên mạng Internet thông qua việc cung cấp 
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trực tuyến hợp đồng liên quan đến việc mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ; sắp xếp 
và thực hiện bán đấu giá; bán đấu giá trực tuyến; quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh.  

 
 

 
(210) 4-2015-09336 (220) 17.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời 
(731) Cơ sở ngoại ngữ Không Gian 

Xanh  (VN) 
Số 50/4D, đường Thống Nhất, phường 
11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục. 

 
 

 
(210) 4-2015-09381 (220) 20.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) YEALANDS ESTATE WINES 

LIMITED  (NZ) 
534 Seaview Road, Seddon 7285, 
Marlborough, New Zealand  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 

 
 

 
(210) 

 
4-2015-09382 

 
(220) 

 
20.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) YEALANDS ESTATE WINES 

LIMITED  (NZ) 
534 Seaview Road, Seddon 7285, 
Marlborough, New Zealand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 
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(210) 4-2015-09383 (220) 20.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) YEALANDS ESTATE WINES 

LIMITED  (NZ) 
534 Seaview Road, Seddon 7285, 
Marlborough, New Zealand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 

 

 
(210) 4-2015-09429 (220) 20.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) TSUKADA MEDICAL RESEARCH 

CO., LTD.  (JP) 
1304-15-30-1, Kamiochiai, Shinjyuku-
ku, Tokyo, 169-0074 Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Máy móc, thiết bị và dụng cụ y tế. 

 

 
(210) 4-2015-09431 (220) 20.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Năng Động Xanh  (VN) 
Số 3, Nguyễn Thị Thập, khu đô thị mới 
Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (đã chế biến); gia cầm (đã chế biến); chất chiết ra từ thịt; rau, quả được 

bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nấu đông; mứt ướt; trứng; sữa và các sản phẩm làm từ 
sữa. 

 
Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt; kẹo; 
mật ong; men; bột nở; tương hạt cải; dấm và nước xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh. 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: thịt, cá, gia cầm, chất chiết ra từ thịt, rau, quả được 
bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và các sản phẩm 
làm từ sữa, cà phê, chè, ca cao, cà phê nhân tạo, gạo, bột sắn và bột cọ, bột và chế phẩm 
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làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và kẹo, đá nước, đường, mật ong, mật đường, men, 
bột nở, muối, mương hạt cải, dấm và nước xốt (gia vị), gia vị, kem, rau, quả tươi sống. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ ăn uống tại chỗ; khách sạn. 

 

 
(210) 4-2015-09432 (220) 20.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.13.1; 26.13.25; 25.1.25; 5.11.1; 

3.9.19 
(591) Xanh đậm, xanh, xanh lá, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Năng Động Xanh  (VN) 
Số 3, Nguyễn Thị Thập, khu đô thị mới 
Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (đã chế biến); gia cầm (đã chế biến); chất chiết ra từ thịt; rau, quả được 

bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nấu đông; mứt ướt; trứng; sữa và các sản phẩm làm từ 
sữa. 

 
Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt; kẹo; 
mật ong; men; bột nở; tương hạt cải; dấm và nước xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh. 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: thịt, cá, gia cầm, chất chiết ra từ thịt, rau, quả được 
bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và các sản phẩm 
làm từ sữa, cà phê, chè, ca cao, cà phê nhân tạo, gạo, bột sắn và bột cọ, bột và chế phẩm 
làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và kẹo, đá nước, đường, mật ong, mật đường, men, 
bột nở, muối, mương hạt cải, dấm và nước xốt (gia vị), gia vị, kem, rau, quả tươi sống.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ ăn uống tại chỗ; khách sạn. 

 

 
(210) 4-2015-09433 (220) 20.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.13.25; 26.13.1; 25.1.25; 5.11.1; 

3.9.19 
(591) Xanh đậm, xanh, xanh lá, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Năng Động Xanh  (VN) 
Số 3, Nguyễn Thị Thập, khu đô thị mới 
Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (đã chế biến); gia cầm (đã chế biến); chất chiết ra từ thịt; rau, quả được 
bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nấu đông; mứt ướt; trứng; sữa và các sản phẩm làm từ 
sữa. 

 
Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt; kẹo; 
mật ong; men; bột nở; tương hạt cải; dấm và nước xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh. 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: thịt, cá, gia cầm, chất chiết ra từ thịt, rau, quả được 
bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và các sản phẩm 
làm từ sữa, cà phê, chè, ca cao, cà phê nhân tạo, gạo, bột sắn và bột cọ, bột và chế phẩm 
làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và kẹo, đá nước, đường, mật ong, mật đường, men, 
bột nở, muối, mương hạt cải, dấm và nước xốt (gia vị), gia vị, kem, rau, quả tươi sống.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ ăn uống tại chỗ; khách sạn. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-09434 (220) 20.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 25.5.2; 25.1.25; 5.11.1; 

A25.7.21; 26.13.1; 26.13.25; 3.9.19 
(591) Vàng đất, vàng, xanh đậm, xanh lá, đỏ, 

trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Năng Động Xanh  (VN) 
Số 3, Nguyễn Thị Thập, khu đô thị mới 
Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (đã chế biến); gia cầm (đã chế biến); chất chiết ra từ thịt; rau, quả được 

bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nấu đông; mứt ướt; trứng; sữa và các sản phẩm làm từ 
sữa. 

 
Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt; kẹo; 
mật ong; men; bột nở; tương hạt cải; dấm và nước xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh. 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: thịt, cá, gia cầm, chất chiết ra từ thịt, rau, quả được 
bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và các sản phẩm 
làm từ sữa, cà phê, chè, ca cao, cà phê nhân tạo, gạo, bột sắn và bột cọ, bột và chế phẩm 
làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và kẹo, đá nước, đường, mật ong, mật đường, men, 
bột nở, muối, mương hạt cải, dấm và nước xốt (gia vị), gia vị, kem, rau, quả tươi sống.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ ăn uống tại chỗ; khách sạn. 
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(210) 4-2015-09435 (220) 20.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.5.2; 26.1.1; 26.13.1; 26.13.25; 

25.1.25; 5.11.1; 3.9.19 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Năng Động Xanh  (VN) 
Số 3, Nguyễn Thị Thập, khu đô thị mới 
Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (đã chế biến); gia cầm (đã chế biến); chất chiết ra từ thịt; rau, quả được 

bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nấu đông; mứt ướt; trứng; sữa và các sản phẩm làm từ 
sữa. 

 
Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt; kẹo; 
mật ong; men; bột nở; tương hạt cải; dấm và nước xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh. 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: thịt, cá, gia cầm, chất chiết ra từ thịt, rau, quả được 
bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và các sản phẩm 
làm từ sữa, cà phê, chè, ca cao, cà phê nhân tạo, gạo, bột sắn và bột cọ, bột và chế phẩm 
làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và kẹo, đá nước, đường, mật ong, mật đường, men, 
bột nở, muối, mương hạt cải, dấm và nước xốt (gia vị), gia vị, kem, rau, quả tươi sống.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ ăn uống tại chỗ; khách sạn. 

 

 
(210) 4-2015-09453 (220) 20.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 25.5.1; 24.15.2; A24.15.7 
(591) Đen, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

và thương mại Vân Sinh   (VN) 
Thôn Văn, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Chế hòa khí xe máy.  
 

Nhóm 09: Bộ sạc xe đạp điện; bộ sạc xe máy điện; bộ phát điện xe máy (cuộn điện); IC 
đánh lửa; mô bin cao áp; rơ le nháy; rơ le đề; bộ chỉnh lưu.  

 
Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy; động cơ xe máy; động cơ điện (dùng cho xe đạp điện); 
khung xe đạp điện; yên xe đạp điện; bộ điều khiển xe đạp điện; bộ điều khiển xe máy 
điện; bộ đề xe máy (mô tơ đề).  
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(210) 4-2015-09454 (220) 20.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 25.5.1 
(591) Đen, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

và thương mại Vân Sinh   (VN) 
Thôn Văn, Xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Chế hòa khí xe máy.  
 

Nhóm 09: Bộ sạc xe đạp điện; bộ sạc xe máy điện; bộ phát điện xe máy (Cuộn điện); IC 
đánh lửa; mô bin cao áp; rơ le nháy; rơ le đề; bộ chỉnh lưu.  

 
Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy; động cơ xe máy; động cơ điện (dùng cho xe đạp điện); 
khung xe đạp điện; yên xe đạp điện; bộ điều khiển xe đạp điện; bộ điều khiển xe máy 
điện; bộ đề xe máy (Mô tơ đề).  

 

 
(210) 4-2015-09467 (220) 20.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Đầu tư, Xây 

lắp và Vật liệu xây dựng 
Đông Anh   (VN) 
Tổ 8, thị trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: tấm lợp amiăng xi măng; tấm ốp không bằng kim loại dùng 

cho công trình xây dựng; gạch; ngói; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; vật liệu xây dựng 
không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-09468 (220) 20.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần Đầu tư, Xây 

lắp và Vật liệu xây dựng 
Đông Anh   (VN) 
Tổ 8, thị trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu Xây dựng: tấm lợp amiăng xi măng; tấm ốp không bằng kim loại dùng 
cho công trình xây dựng; gạch; ngói; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; vật liệu xây dựng 
không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-09469 (220) 20.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Đầu tư, Xây 

lắp và Vật liệu xây dựng 
Đông Anh   (VN) 
Tổ 8, thị trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: tấm lơp amiăng xi măng; tấm ốp không bằng kim loại dùng 

cho công trình xây dựng; gạch; ngói; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; vật liệu xây dựng 
không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-09550 (220) 21.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.17; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và sản 
xuất Anh Hiếu  (VN) 
Xóm 9 - xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen (thiết bị nhà tắm), bồn rửa mặt la-va-bô (dụng cụ thiết bị trong nhà 

vệ sinh): bình nước nóng dùng trong nhà tắm, bồn tắm (thiết bị trong nhà tắm), bệ xí nhà 
vệ sinh; vòi xịt nước trong nhà vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2015-09551 (220) 21.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Võ Hà Thanh  (VN) 
Số 35 đường 30/4 phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước kiềm tự nhiên (nước alkaline được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản đồ 

uống không dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2015-09552 (220) 21.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Lê Thanh Mai  (VN) 
54A Lò Sũ, phường Lý Thái Tổ, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bánh ngọt và kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-09553 (220) 21.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Rồng Việt  (VN) 
Phòng 1803, tầng 18 toà nhà 24T2, khu 
đô thị mới Trung Hòa Nhân Chính, 
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-09554 (220) 21.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.15; 3.13.1; A3.13.24 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Trần Quốc Cường  (VN) 
163/17 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm, thời trang, thiết bị văn 
phòng, máy chiếu, laptop. 

 

 
(210) 4-2015-09555 (220) 21.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.15; 3.13.1; A3.13.24 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Trần Quốc Cường  (VN) 
163/17 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm; thực phẩm chức năng, dược phẩm. 
 
 

 
(210) 4-2015-09556 (220) 21.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.15; 3.13.1; A3.13.24 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

 

(731) Trần Quốc Cường  (VN) 
163/17 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm. 
 
 

 
(210) 4-2015-09557 (220) 21.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; A25.3.13 
(591) Hồng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Tân Lạc Gia  (VN) 
243/5 Nguyễn Kim, phường 7, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su; vòng tránh thai; dụng cụ tránh thai, không có hóa chất. 

 
 

 
(210) 4-2015-09564 (220) 21.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) PIAGGlO & C. S.P.A.   (IT) 

Viale Rinaldo Piaggio 25 56025 
Pontedera - Pisa Italy  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải, đóng gói và lưu kho hàng hoá; dịch vụ sắp xếp các chuyến du 

lịch; hướng dẫn khách du lịch; chuyên chở hàng hóa bằng xe vận tải, vận tải hàng hóa 
(bằng đường thủy); cất giữ hàng hóa, dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hóa; dịch vụ lưu 
kho; cung cấp thông tin về kho chứa; cung cấp thông tin về giao thông; cung cấp thông tin 
về lĩnh vực vận tải; cho thuê xe ô tô; cho thuê khung để chở hành lý gắn trên nóc xe cộ; 
cho thuê xe cộ; cho thuê ô tô đua; hậu cần vận tải; bãi dỗ xe; dịch vụ hỗ trợ kéo xe bị 
hỏng; vận tải bằng tắc xi. 
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(210) 4-2015-09570 (220) 21.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh da trời, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Ngân Quang  (VN) 
Số 83A, tổ 3, khu phố Chánh Lộc 2, 
phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 24: Vải trang trí nội thất chống cháy. 
 

Nhóm 35: Mua bán các loại vải, vải trang trí nội thất chống cháy.  
 

 
(210) 4-2015-09571 (220) 21.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.4.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ bao bì 
nhựa Thiên Phú Thịnh  (VN) 
84/16/18 Tây Lân, khu phố 7, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phồ Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì bằng nhựa (dùng để bao gói).  
 

Nhóm 35: Mua bán: chất dẻo dạng nguyên sinh; cao su; hạt nhựa; bao bì nhựa; giấy và 
các sản phẩm từ giấy.  

 

 
(210) 4-2015-09573 (220) 21.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh lam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ khoa 
học kỹ thuật và sản xuất 
Gốm Sứ Kim Trúc  (VN) 
Lô IV 15 đường số 3, khu công nghiệp 
Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tận 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hàng gốm sứ mỹ nghệ; đồ chơi, trò chơi; mặt hàng thủy tinh mỹ 

nghệ. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn khoa học công nghệ; dịch vụ nghiên cứu phát triển khoa học kỹ 
thuật ngành gốm sứ, thủy tinh.  
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(210) 4-2015-09600 (220) 21.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.21 
(591) Đen, trắng, xanh lá, xanh nõn chuối, 

hồng, ghi 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hồng 

Nhung  (VN) 
14/14 Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo; dịch vụ giáo dục giảng dạy; dịch vụ câu lạc bộ học tập, dịch vụ hướng 

dẫn, giảng dạy; gia sư; đào tạo từ xa.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-09624 (220) 21.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.2.7; 26.1.1; 3.2.15 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Đông Nam 
Việt   (VN) 
Cụm công nghiệp Hoàng Gia, ấp Mới 2, 
xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà, tỉnh 
Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 06: Bu lông bằng kim loại; ốc vít bằng kim loại; đinh vít bằng kim loại; đinh khuy; 

bản lề bằng kim loại.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-09674 (220) 21.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Cam nhạt, cam đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kiến Huy  (VN) 
382/21 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy. 
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(210) 4-2015-09683 (220) 21.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.4; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Xanh cô ban, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

xây dựng 3TC  (VN) 
Số 17 Phạm Đình Hổ, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống; kinh doanh nhà nghỉ; khách sạn, chỗ ở tạm thời.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-09687 (220) 21.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12 
(731) LIAO, PO - HSIANG  (TW) 

3F, No. 324, Sec. 1, Wen-Shin Rd., 
Taichung City 40866, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; bán đấu giá; dán áp phích quảng cáo; đại lý thông tin thương mại; 

dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tổ 
chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
quảng cáo trên đài phát thanh; cho thuê không gian quảng cáo; quảng cáo trên truyền 
hình. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-09688 (220) 21.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12 
(731) LIAO, PO - HSIANG  (TW) 

3F, No. 324, Sec. 1, Wen-Shin Rd., 
Taichung City 40866, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Khung xe đạp; vành xe đạp; nan hoa xe đạp; lốp xe đạp; xe đạp; xe đẩy bằng 

tay; vành của xe cộ; xe đẩy chở bao túi; nan hoa của bánh xe cộ; chân chống xe đạp (bộ 
phận của xe đạp).  
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(210) 4-2015-09689 (220) 21.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) LIAO, PO-HSIANG  (TW) 

3F, No. 324, Sec. 1, Wen-Shin Rd., 
Taichung City 40866, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; bán đấu giá; dán áp phích quảng cáo; đại lý thông tin thương mại; 

dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tổ 
chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
quảng cáo trên đài phát thanh; cho thuê không gian quảng cáo; quảng cáo trên truyền 
hình. 

 

 
(210) 4-2015-09699 (220) 21.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.1; 25.5.2; 24.15.21 
(591) Đen, xám bạc, đỏ, trắng, đỏ đậm 
(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm bao gồm dầu gội, sữa tắm, gel vuốt tóc, chất khử mùi cơ thể (dùng 

cho cá nhân), chế phẩm dùng để cạo râu, xà phòng. 
 

 
(210) 4-2015-09719 (220) 21.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.15.15; 3.4.1; 3.4.13; 22.5.25 
(591) Vàng, đen, vàng nâu 
(731) NATIONAL FEDERATION OF 

AGRICULTURAL COOPERATIVE 
ASSOCIATIONS   (JP) 
1-3-1, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 
100-6832, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn hoặc bán lẻ thịt bò (không do nhà hàng thực hiện).  
 

Nhóm 43: Nhà hàng phục vụ các món thịt bò.  
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
862 

(210) 4-2015-09750 (220) 22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh da trời, đỏ tươi, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
BLUE EXCHANGE  (VN) 
359 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (Mua bán: quần áo, mũ nón, dày 

dép); đại lý thông tin thuơng mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ. 

 
Nhóm 36: Cho thuê văn phòng (bất động sản); cho thuê căn hộ; cho thuê bất động sản; 
dịch vụ ngân hàng tại nhà; quản lý các căn hộ cho thuê.  

 

 
(210) 4-2015-09752 (220) 22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.19; 5.7.12; A5.7.22; 

1.15.15; 26.1.2; 1.15.21; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, vàng, đỏ, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Tân Hiệp Phát  (VN) 
219 đại Lộ Bình Dương, phường Vĩnh 
Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn, cụ thể: nước uống giàu năng lượng (nước tăng lực, nước 

uống vitamin); nước ép trái cây, đồ uống làm từ nước ép trái cây không cồn; nước có ga; 
xir«.  

 

 
(210) 4-2015-09753 (220) 22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.7.2; 18.1.5; A26.11.12 
(591) Xanh dương, trắng, vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Tân Hiệp Phát  (VN) 
219 Đại Lộ Bình Dương, phường Vĩnh 
Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn, cụ thể: nước uống giàu năng lượng (nước tăng lực, nước 

uống vitamin); nước ép trái cây, đồ uống làm từ nước ép trái cây không cồn; nước có gaz; 
xir«.  
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(210) 4-2015-09754 (220) 22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.3; A26.11.9; 26.1.1 
(591) Xanh đen đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Trường Thái Hoà  (VN) 
143/6 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm các loại: máy bơm nước, máy bơm hỏa tiễn, máy bơm chìm.  

 
 

 
(210) 4-2015-09755 (220) 22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.2; A26.3.6 
(591) Xanh, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ và phụ 
tùng máy phát điện   (VN) 
02 nhà B4 TT công ty Tư vấn 
ĐTPT&XD, phường Trung Văn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện, bộ điều chỉnh tốc độ của máy móc, động cơ và đầu phát.  
 

Nhóm 09: Thiết bị nạp ắc quy, Bộ chuyển mạch điện, Bộ đảo mạch điện, Bảng điều khiển 
(điện), Tủ phân phối (điện).  

 
 

 
(210) 4-2015-09756 (220) 22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.2; A26.3.6 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và Phụ 
tùng Máy phát điện   (VN) 
02 nhà B4 TT công ty tư vấn ĐTPT&XD, 
phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện, bộ điều chỉnh tốc độ của máy móc, động cơ và đầu phát.  
 

Nhóm 09: Thiết bị nạp ắc quy, bộ chuyển mạch điện, bộ đảo mạch điện, bảng điều khiển 
(điện), tủ phân phối (điện).  
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(210) 4-2015-09757 (220) 22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979)  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

 
(210) 4-2015-09758 (220) 22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD   (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979)   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

 
(210) 4-2015-09759 (220) 22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD   (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979)   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

 
(210) 4-2015-09770 (220) 22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.9.19; A3.9.24 
(591) Đỏ, trắng, da cam 

(540) 

  

(731) Đặng Huy Phong  (VN) 
Số 75B, ngõ 5 đường Hoàng Quốc Việt, 
tổ 26, phường Nghĩa Đỗ, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục, yếm(trang phục), găng tay (trang phục), mũ, dép, giày.  
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(210) 4-2015-09771 (220) 22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm và chất để chăm sóc da (mỹ phẩm), nước thơm để dưỡng da; nước 

thơm làm ẩm da, chất làm se da không chứa thuốc dùng cho mục đích mỹ phẩm; nhũ 
tương cô đặc dùng cho da mặt (mỹ phẩm); nước thơm dùng sau khi cạo râu; dưỡng chất 
cân bằng độ ẩm cho da; kem rửa mặt; kem dưỡng ẩm cho da; phấn nền trang điểm dạng 
bột; kem che khuyểt điểm; nước thơm để xức sau khi tắm, mặt nạ làm đẹp; kem chống 
nắng cho da; chế phẩm và chất dùng để chăm sóc cơ thể (mỹ phẩm); xà phòng vệ sinh; xà 
phòng tắm; chất làm sạch cơ thể; nước thơm dạng xịt cho cơ thể; gel dùng cho cơ thể (mỹ 
phẩm); sữa tắm dạng gel dùng cho cơ thể; kem tẩy da chết dùng cho cơ thể; chế phẩm và 
chất để chăm sóc tóc (mỹ phẩm); dầu gội đầu; dung dịch dưỡng tóc tạo màu; keo xịt tóc; 
keo tạo đáng cho tóc; gel giữ nếp tóc; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm và chất để chăm sóc 
móng tay chân (mỹ phẩm); lớp nền phủ bóng cho móng; nước sơn bóng móng; nước tẩy 
bóng móng; nước sơn phủ bóng móng; sơn dưỡng làm cứng móng; mỹ phẩm; phấn má 
hồng; son môi; thuôc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra), phấn đánh bóng mắt; bút chì kẻ lông 
mày; chì kẻ viền mắt; nước hoa, nước thơm; kem đánh răng, thuốc đánh răng; mỹ phẩm 
làm trắng răng, bút làm trắng răng (mỹ phẩm); miếng dán làm trắng răng (mỹ phẩm); 
chất tẩy rửa bát đĩa. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm, dầu gội đầu, xà phòng vệ sinh, chất làm 
sạch cơ thể và kem đánh răng, dịch vụ cửa hàng bán buôn mỹ phẩm dầu gội đầu, xà 
phòng vệ sinh, chất làm sạch cơ thể và kem đánh răng. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-09772 (220) 22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) LABORATORIOS SALVAT, S.A  (ES) 

C/Gall 30-36 08950 ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT (Barcelona) SPAIN 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc nhỏ tai.  
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(210) 4-2015-09806 (220) 22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Ceopro Việt 

Nam   (VN) 
Số 12, ngách 29/14 Đội Nhân, phường 
Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn dầu, sơn nước, véc-ni, chất dùng làm lớp phủ công nghiệp (tương tự như 

sơn), chế phẩm dùng làm sơn lót (chế phẩm từ sơn), chế phẩm dùng để pha loãng sơn.  
 

 
(210) 4-2015-09809 (220) 22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.1.15; 2.1.1; 25.1.6; A24.7.23; 24.7.3; 

A23.3.2; 25.1.25 
(731) BAYADERA MANAGEMENT 

LIMITED   (CY) 
KARPENlSIOU, 30, P.C., CY-1660 
NICOSIA, CYPRUS  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 

 
(210) 4-2015-09810 (220) 22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) GREEN CONNECTION 

TECHNOLOGY LIMITED   (CN) 
Room 501, Block 6, Longcheng 
Industrial Park, Dalang, Longhua, 
Shenzhen, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; tủ phân phối (điện); dây cáp điện: thiết bị liên 

lạc; phích cắm; ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối điện); đầu nối dây (điện).  
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(210) 4-2015-09826 (220) 22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.9.1; A3.9.24 
(731) DSM IP ASSETS B.V.  (NL) 

Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen, The 
Netherlands 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung; chất bổ sung ăn kiêng; chất ăn kiêng cho mục đích y tế; 

thành phần của thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé; sữa công 
thức cho em bé; vitamin và chế phẩm vitamin; dầu y tế; dầu vitamin dung cho người. 

 

 
(210) 

 
4-2015-09829 

 
(220) 

 
22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.14; 25.1.6 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây 
(731) NAKED JUICE CO. OF GLENDORA, 

INC.  (US) 
1333 South Mayflower Avenue 
Monrovia California 91016, United 
States of America 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả và nước ép rau, đồ uống làm từ nước ép hoa quả và nước uống 

có hương vị hoa quả. 
 

 
(210) 4-2015-09830 (220) 22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 21.3.1; 1.5.1; A26.11.12; 26.11.3 
(731) NBA PROPERTIES, INC.   (US) 

Olympic Tower, 645 Fifth Avenue, New 
York, New York 10022, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo cụ thể là quần áo dệt kim, đồ đi chân, giầy để chơi bóng rổ, giầy thi 

đấu bóng rổ, dép đi trong nhà, áo ngắn tay không cổ (T-shirts), áo sơ mi, áo ngắn tay có 
cổ (polo shirts), áo thể thao dài tay cổ chui thường làm bằng sợi bông dày, quần thể thao 
hai ống thường làm bằng sợi bông dày, quần dài hai ống, áo ba lỗ, áo len cổ chui có tay 
đan hoặt dệt kim, quần soóc, bộ quân áo ngủ pijama, áo thể thao nam có cổ và tay áo, áo 
chui có tay áo và cổ áo thường mặc khi chơi bóng bầu dục, áo len đan hoặc móc, thắt lưng 
(quần áo), cà vạt, áo ngủ dài, mũ, mũ lưỡi trai, mũ lưỡi trai không có chóp, bộ quần áo 
khoác mặc khi vận động thể thao, quần mặc khi vận động thể thao, áo mặc khi vận động 
thể thao, áo vét (trang phục), áo vét che gió (trang phục), áo pacca, áo choàng (măng tô), 
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yếm dãi của trẻ em không làm bằng giấy, dải băng cuốn quanh đầu (trang phục), dải băng 
cuốn quanh cổ tay (trang phục), tạp dề (trang phục), quần áo lót, quần soóc đấm bốc, 
quần hai ống mặc thường ngày, mũ che tai (trang phục), găng tay (trang phục), găng tay 
hở ngón (trang phục), khăn choàng cổ, áo sợi đan và dệt có cổ và tay áo, váy nịt len dài, 
áo váy, đồng phục và áo váy cho các hoạt náo viên trong các hoạt động thể thao, quần áo 
bơi, bộ quần áo tắm, bộ đồ bơi, bộ áo tắm hai mảnh, bộ áo tắm hai mảnh có mảnh trên là 
áo chui đầu không có tay áo, quần đùi bơi, quần đùi tắm, quần bơi lửng dài đến đầu gối 
mặc khi lướt ván trên sóng, quần áo bơi có khả năng giữ ấm cho cơ thể trong nước lạnh, 
áo choàng dùng khi đi tắm biển, bộ đồ choàng ngoài dùng khi tắm, áo choàng ngoài dùng 
khi tắm, dép xăng đan, dép xăng đan dùng trên bãi biển, mũ dùng trên bãi biển, lưỡi trai 
che nắng cho mắt, mũ trùm đầu khi bơi, mũ trùm đầu khi tắm, đồ đội đầu có gắn tóc giả. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và dụng cụ thể thao cụ thể là quả bóng rổ, bóng trong môn 
đánh gôn, quả bóng chày có kích cỡ lớn và dùng cho sân nhỏ, bóng thể thao, bóng dùng 
cho các trò chơi hành động làm bằng cao su và bóng dùng cho các trò chơi hành động làm 
bằng bọt xốp, bóng dùng cho trò chơi làm bằng vải nhung lông, bóng dùng cho trò chơi 
làm bằng chất dẻo, lưới dùng cho môn bóng rổ, bảng để gắn rổ lưới trong môn bóng rổ, 
bảng để gắn rổ lưới loại nhỏ dùng cho môn bóng rổ, bơm dùng để bơm bóng rổ và kim 
bơm đi kèm; gậy đánh gôn, túi đựng vật dụng đánh gôn, gậy đánh gôn loại ngắn, dụng cụ 
phụ để chơi gôn cụ thể là dụng cụ để sửa vầng đất cỏ bị bật ra do tác động của gậy đánh 
gôn, cọc phát bóng trong môn đánh gôn, vật để đánh dấu vị trí của bóng trong môn đánh 
gôn thường có dạng tròn dẹt như đồng xu, bao bảo vệ bọc bên ngoài túi đựng vật dụng 
đánh gôn, bao phủ bên ngoài bảo vệ đầu gậy đánh gôn, găng tay đánh gôn, ống đựng 
bóng đánh gôn, thảm cỏ có lỗ để chơi gôn, giá để gậy chơi bi-a, bóng bi-a, giá đựng bóng 
bi-a, bộ trò chơi phi tiêu dạng tủ có cửa đóng, trò chơi bóng rổ điện tử dạng bàn, trò chơi 
bóng rổ dạng bàn, trò chơi bóng rổ dạng bảng, trò chơi kỹ năng hành động, trò chơi nhiều 
người để giải trí cho trẻ em và người lớn tại các buổi tiệc, trò chơi trắc nghiệm thông tin 
về nhiều lĩnh vực và máy chơi trò chơi viđêô điện tử đặt tại các địa điểm công cộng và 
trung tâm giải trí, bộ dụng cụ chơi bóng rổ gồm lưới và còi, búp bê, búp bê trang trí, búp 
bê dành cho mục đích sưu tập, đồ chơi là hình các nhân vật hành động, đồ chơi là hình 
các nhân vật hành động có đầu gắn trên lò xo lắc lư được, đồ chơi được nhồi bên trong, đồ 
chơi bằng vải nhung lông, trò chơi xếp hình từ những miếng nhỏ, đồ chơi xây dựng kiểu 
hình khối để lắp ghép, đồ trang trí cây thông Nô-en (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo) và tất 
đựng và tất đựng quà trong lễ Nô-en không bao gồm đồ chiếu sáng và bánh kẹo; xe cộ 
làm đồ chơi dạng ô tô, xe tải, tàu hỏa và xe thùng chở hàng và người, tất cả mang chủ đề 
bóng rổ, đồ chơi bằng bọt xốp có hình ngón tay và cúp thể thao, cúp thể thao làm đồ chơi, 
bài lá, trò chơi bằng bài lá, đồ chơi tạo tiếng động, đồ chơi hình con vật; đồ chơi trên bãi 
biển cụ thể là bóng chơi trên bãi biển, quả bóng bơm được, cái xô đồ chơi, cái xẻng đồ 
chơi, đồ chơi dùng với cát, đồ chơi cho trẻ em chơi trong khay thùng chứa cát có thành 
thấp, đồ chơi phun nước; các phụ kiện dùng để bơi tắm ở bể bơi cụ thể là phao bơi, phao 
tắm, phao nổi dạng tấm làm đồ chơi, phao bơi bằng bọt xốp, phao bơi hình vòng tròn, 
phao tắm hình vòng tròn, phao tắm hình vòng tròn bằng bọt xốp, phao nằm dạng ván, ván 
lướt sóng, bộ chân nhái dùng để bơi, bộ chân nhái dùng để lướt sóng, phao nổi lồng vào 
cánh tay và phao nổi gắn vào cánh tay để hỗ trợ bơi, tất cả dùng cho mục đích giải trí; bộ 
trò chơi bóng chuyền bao gồm bóng, lưới, đường biên và còi, và bộ trò chơi môn pô lô 
dưới nước bao gồm bóng, lưới và còi; diều kiểu ống bằng vải hở hai đầu dùng để trang trí; 
bản sao thu nhỏ của sân vận động, cụ thể là mô hình nhỏ của sân vận động bằng chất dẻo 
dùng làm đồ chơi; quả cầu tuyết; máy chơi trò chơi video để dùng với máy thu hình và bộ 
điều khiển cầm tay để dùng với hệ thống máy trò chơi video sử dụng bảng phím điều 
khiển. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
869 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giải trí có bản chất là các chương trình phát thanh và 
truyền hình đang diễn ra trong lĩnh vực bóng rổ và giới thiệu trực tiếp các trận thi đấu 
bóng rổ và các buổi trình diễn bóng rổ; sản xuất và phân phối các chương trình phát thanh 
và truyền hình về các trận thi đấu bóng rổ, các sự kiện bóng rồ và các chương trình trong 
lĩnh vực bóng rổ; tổ chức và tiến hành các buổi hướng dẫn Và các cuộc cắm trại cho 
người chơi bóng rổ, các buổi hướng dẫn và cắm trại cho các huấn luyện viên bóng rổ, các 
buổi hướng dẫn và cắm trại cho các đội nhảy múa và các cuộc chơi bóng rổ; dịch vụ giải 
trí có bản chất là các buổi trình diễn của các cá nhân hóa trang giả linh vật hoặc của các 
đội nhảy múa trong các chương trình thi đấu và trình diễn bóng rổ, các buổi hướng dẫn, 
cắm trại, cổ động, và các sự kiện khác liên quan đến bóng rổ, các sự kiện và buổi tiệc đặc 
biệt; dịch vụ câu lạc bộ người hâm mộ; dịch vụ giải trí cụ thể là dịch vụ cung cấp các 
trang web nổi bật với các dữ liệu đa phương tiện dưới dạng các sự kiện nổi bật trên truyền 
hình, các sự kiện nổi bật trên truyền hình mang tính tương tác, dữ liệu hình ảnh, tệp ghi 
dữ liệu hình ảnh, tuyển tập các sự kiện ghi hình nổi bật mang tính tương tác, các chương 
trình phát thanh, các sự kiện phát thanh nổi bật, và các dữ liệu ghi âm trong lĩnh vực bóng 
rổ; cung cấp tin tức và thông tin có bản chất là các số liệu thống kê và thông tin lặt vặt 
trong lĩnh vực bóng rổ; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến không tải xuống được cụ thể 
là trò chơi máy vi tính, trò chơi viđêô, trò chơi viđêô mang tính tương tác, trò chơi kỹ 
năng hành động, trò chơi trên máy điện tử, trò chơi giải trí cho trẻ con và người lớn trong 
các buổi tiệc, trò chơi trên bảng, trò chơi đố, và trò chơi trắc nghiệm kiến thức về các lĩnh 
vực; dịch vụ xuất bản điện tử cụ thể là xuất bản tạp chí, sách hướng dẫn, bản tin, sách tô 
màu, lịch thi đấu của người khác trong lĩnh vực bóng rổ một cách trực tuyến thông qua 
intenet; cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính (thông tin) trực tuyến trong lĩnh vực bóng rổ. 

 
 

(210) 4-2015-09831 (220) 22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; A6.7.7; 2.7.17; A6.19.16 
(591) Xanh tím đậm, xanh nước biển đậm, 

vàng, da cam, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần OTRAN Hưng 

Yên  (VN) 
Đường 2, khu D, KCN Phố Nối A, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 
 

 
(210) 4-2015-09832 (220) 22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.3; 25.5.25; A26.11.12; 8.7.5 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, xanh biển nhạt, 

vàng, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần OTRAN Hưng 

Yên   (VN) 
Đường 2, khu D, KCN Phố Nối A, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 
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(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 
 

 
(210) 4-2015-09833 (220) 22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.13.1; 26.1.1; A19.13.21 
(591) Xanh lam, xanh da trời, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Bệnh viện Đa khoa huyện Phú 
Tân  (VN) 
Số 123 Hải Thượng Lãn ông, thị trấn Phú 
Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện. 

 

 
(210) 4-2015-09834 (220) 22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.1 
(731) GUANGDONG KINEX HARDWARE 

PRODUCTS CO., LTD.  (CN) 
No. 10 Changtang Street, Daping 
Community, Tangxia Town, Dongguan 
City, China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 06: Thanh lan can, tay vịn cầu thang bằng kim loại; dây chão bằng kim loại; vật 

dụng chặn cửa bằng kim loại; cái chặn cửa bằng kim loại; xích bằng kim loại; phụ kiện 
lắp ráp bằng kim loại cho cửa sổ; lò xo giữ cửa đóng mở không dùng điện; tay nắm cửa 
bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-09836 (220) 22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia An  (VN) 
Số 37 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
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(210) 4-2015-09837 (220) 22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Xan lam, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Hiệp Lực và 

phát triển Việt  (VN) 
Số 8 Phan Kế Bính, phường 9, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước. 

 

 
(210) 4-2015-09840 (220) 22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Vinapharma  (VN) 
117-119 Lý Chính Thắng, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm dược; dược liệu. 

 

 
(210) 4-2015-09841 (220) 22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Vinapharma  (VN) 
117-119 Lý Chính Thắng, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm dược; dược liệu. 

 

 
(210) 4-2015-09847 (220) 22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) BING CHANG HARDWARE CO., 

LTD.  (TW) 
No. 435, Sec.1, Dunhua Rd., Beitun 
Dist., Taichung City 40678, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 02: Chế phẩm chống ăn mòn; dầu chống gỉ; mỡ chống gỉ; chế phẩm chống gỉ dùng 
để bảo quản; chế phẩm chống mờ xỉn dùng cho kim loại; sơn phủ (sơn). 

 

 
(210) 4-2015-09848 (220) 22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) BING CHANG HARDWARE CO., 

LTD.  (TW) 
No. 435, Sec.1, Dunhua Rd., Beitun 
Dist., Taichung City 40678, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 04: Dầu xương dùng cho mục đích công nghiệp; dầu cắt; dầu công nghiệp; mỡ 

công nghiệp; dầu nhờn; mỡ bôi trơn; gra-phít bôi trơn; dầu làm ẩm; dầu động cơ; dầu làm 
từ cây cải dầu dùng cho mục đích công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-09849 (220) 22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) BING CHANG HARDWARE CO., 

LTD.  (TW) 
No. 435, Sec.1, Dunhua Rd., Beitun 
Dist., Taichung City 40678, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 08: Lưỡi cắt (dụng cụ cầm tay); kéo lớn để cắt tỉa; công cụ cắt (dụng cụ cầm tay); 

công cụ hái trái cây (dụng cụ cầm tay); dụng cụ làm vườn (dụng cụ cầm tay thao tác thủ 
công); liềm cắt; dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; kéo cắt/tỉa/xén; dao cắt/tỉa/xén; chĩa 
(nĩa) làm cỏ (dụng cụ cầm tay).  

 

 
(210) 4-2015-09850 (220) 22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 25.5.1 
(731) ALLAN D'LIOUS MARKETING 

(MALAYSIA) SDN. BHD.   (MY) 
No. 18, Jalan TU 52, Kawasan 
Perindustrian Tasik Utama, Ayer Keroh, 
75450, Melaka, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm cụ thể là giá sách, bút (đồ dùng văn phòng phẩm); bút chì ( 

đồ dùng văn phòng phẩm), hộp bút ( đồ dùng văn phòng phẩm); cái cài bút; ống cắm bút ; 
giấy và vật phẩm bằng giấy; bìa cứng và vật phẩm bằng bìa cứng, ấn phẩm và xuất bản 
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phẩm dạng in; biển hiệu bằng giấy hoặc bìa cứng, vật phẩm quảng cáo; sách nhỏ quảng 
cáo; áp phích quảng cáo; catalô; tạp chí (định kỳ); sách báo; cuốn sách nhỏ và tập các tờ 
rời để ghi chép thông tin, vật phẩm văn phòng phẩm, vật dụng văn phòng, vật liệu đóng 
sách; chất dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; nhãn, không bằng vải; giấy 
dính (văn phòng phẩm), tờ in thông tin kinh doanh; tờ giấy in sẵn tiêu đề thư; hoá đơn; 
phong bì (đô dùng văn phòng phẩm); vật liệu bằng chất dẻo dùng để đóng gói không 
thuộc các nhóm khác, giấy bọc: tấm chất dẻo, băng dính cho mục đích văn phòng hoặc 
gia dụng; bao tải và túi dùng để bọc và đóng gói.  

 

 
(210) 4-2015-09851 (220) 22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.7.3; 5.3.20; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Thanh Tú  (VN) 
26D/3 Lạc Long Quân, phường 3, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tráng muối. 

 

 
(210) 4-2015-09852 (220) 22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thúy  (VN) 
ấp 2, xã Gia Canh, huyện Định Quán, 
tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn. 

 

 
(210) 4-2015-09853 (220) 22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Trương Quỳnh 
Anh  (VN) 
62/16/4 đường 5A, khu phố 21, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-09855 (220) 22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(731) LADIES BIOTECH CO., LTD  (TW) 

3F., No.38, Yuanxi 2nd Rd., Changzhi 
Township, Pingtung County 908, 
Taiwan, R.O.C 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây, đồ uống nước giấm giải khát, nước hoa quả ướp lạnh (đồ 

uống), đồ uống chứa chất pectin (chất keo trong trái cây chín, làm đông mứt), bột tạo ga 
cho đồ uống, chế phẩm để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2015-09856 (220) 22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.8; 26.4.7 
(731) Công ty TNHH T CONG  (VN) 

321/1D An Phú Đông 9, khu phố 1, 
phường An Phú Đông, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 20: Giường; tủ; bàn; ghế; hộp đựng bằng gỗ; thùng bằng gỗ.  

 

 
(210) 4-2015-09857 (220) 22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất rượu vang CY  (VN) 
Số 622 ấp Phước Tân 2, xã Phan, huyện 
Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); Nước (đồ uống); Đồ uống không có cồn; Đồ uống 

hỗn hợp, không có cồn; Bia; Nước uống có ga. 
 

Nhóm 33: Rượu vang; Rượu vôtca; Rượu mạnh (đồ uống); Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ 
uống hoa quả có cồn; đồ uống được chưng cất. 

 
Nhóm 35: Mua bán nước khoáng (đồ uống), nước (đồ uống), đồ uống không có cồn, đồ 
uống hỗn hợp (không có cồn), bia, nước uống có ga; Mua bán rượu vang, rượu vôtca, rượu 
mạnh (đồ uống), đồ uống có cồn trừ bia), đồ uống hoa quả có cồn, đồ uống được chưng 
cất. 
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(210) 4-2015-09858 (220) 22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.15.3; A1.1.10; A1.1.2; A24.15.11 
(731) REVERSE LOGISTICS GMBH   (DE) 

Karl-Hammerschmidt- Str, 36 D-85609 
Dornach, Germany  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực xử lý rác thải điện tử, tái chế rác thải điện tử được 

cung cấp tại Việt Nam.  
 

 
(210) 4-2015-09859 (220) 22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.15.3; A1.1.10; A1.1.2; A24.15.11 
(731) REVERSE LOGISTICS GMBH   (DE) 

Karl-Hammersehmidt- Str. 36 D-85609 
Dornach, Germany  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực xử lý rác thải điện tử, tái chế rác thải điện tử được 

cung cấp tại Việt Nam.  
 

 
(210) 4-2015-09862 (220) 22.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Doanh nghiệp tư nhân Miên 

MỸ   (VN) 
30/2 đường 26/3, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất phụ gia; chất xúc tác hóa sinh; chế phẩm sinh học không dùng cho 

mục đích y tế hoặc thú y; phân bón; keo dán công nghiệp; axit. 
 

Nhóm 02: Sơn; mực in; men cho sơn; vécni; dầu để bảo quản gỗ; phẩm màu.  
 

Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất tẩy rửa; tinh dầu; vải nhám; giấy nhám.  
 

Nhóm 04: Chất phụ gia không phải hóa chất dùng cho nhiên liệu động cơ; xăng; dầu; mỡ 
công nghiệp; khí đốt; than đá. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; 
mô nuôi cấy sinh học dùng cho mục đích y tế; bông dùng cho mục đích y tế; thuốc bảo vệ 
thực vật (thuốc trừ sâu). 
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Nhóm 06: Kim loại thường; hợp kim của kim loại thường; quặng kim loại; vật liệu xây 
dựng chịu nhiệt bằng kim loại; đồ ngũ kim bằng kim loại; két sắt. 

 
Nhóm 07: Máy chế tạo thực phẩm lên men thiên nhiên; máy nông nghiệp; máy công cụ. 

 
Nhóm 08: Cộng cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao cạo; dụng cụ để mài; bộ đồ 
ăn (dao, thìa, dĩa). 

 
Nhóm 09: Máy thu hình (tivi); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy tăng âm (ampli); loa; 
máy vi tính; điện thoại. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; dụng cụ chỉnh hình; thiết bị dùng cho vật lý trị liệu; 
thiết bị phân tích dùng cho ngành y; thiết bị và dụng cụ thú y; thiết bị y tế dùng cho luyện 
thân thể. 

 
Nhóm 11: Thiết bị và trang bị để chiếu sáng; thiết bị đốt nóng; thiết bị sưởi ấm bằng 
nước; thiết bị và dụng cụ (dùng điện) để nấu nướng; thiết bị và máy làm lạnh; thiết bị và 
trang bị thông gió.  

 
Nhóm 12: Phương tiện giao thông và linh kiện của chúng như: ô tô; xe máy; xe đạp; săm 
(ruột xe); lốp (vỏ xe); xích; phanh (thắng). 

 
Nhóm 13: Bao súng; túi đạn.  

 
Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; kim cương; đồng hồ.  

 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc, giá để nhạc cụ; thiết bi lật trang của tập bản nhạc; khóa lên 
dây đàn; da để làm trống; miếng gảy đàn. 

 
Nhóm 16: Giấy; đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); con dấu; ấn phẩm (sản phẩm in); 
keo dán dùng trong văn phòng; tập (vở). 

 
Nhóm 17: Cao su thô hoặc bán thành phẩm; xi để gắn; amiăng; vật liệu cách âm; nhựa 
tổng hợp; vật liệu chịu nhiệt dùng để cách điện, nhiệt. 

 
Nhóm 18: Balô, túi xách, vali, ví (bóp). 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây, dựng phi kim loại; hắc ín; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; xi 
măng; gạch; ngói. 

 
Nhóm 20: Đồ đạc trang trí nội thất bằng mây, tre, lứa và gỗ như: bàn ghế; giường; tủ; giá; 
kệ. 

 
Nhóm 21: Thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm; đồ gốm sứ không xếp vào các nhóm khác: 
đồ gốm cho mục đích gia dụng; chai lọ; hộp; thùng; khay. 

 
Nhóm 22: Dây không bằng kim loại; nguyên liệu dệt sợi thô; sợi vải dệt; mái che bằng vật 
liệu tổng hợp. 

 
Nhóm 23: Sợi; chỉ; ken đã xe thành sợi; tơ đã xe.  
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Nhóm 24: Vải; chăn; vỏ nệm; rèm cửa; khăn vải dùng trong nhà.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón (mũ); tất (vớ).  
 

Nhóm 26: Khuy; cúc; đồ thêu; khóa kéo; đăng ten trang trí; đồ trang sức dùng cho tóc.  
 

Nhóm 27: Tấm thảm; chiếu; giấy dán tường; vải sơn lát sàn nhà; mảng đất có cỏ nhân tạo; 
tấm phủ sàn bằng vinyl. 

 
Nhóm 28: Máy trò chơi tự động và chơi bằng tiền xu; trò chơi; máy để luyện tập thể dục; 
cầu lông; quần vợt dùng để chơi. 

 
Nhóm 29: Sữa; đồ uống từ sữa; bơ; thịt; cá; dầu ăn.  

 
Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); bánh kẹo; đường; ngũ cốc; nấm men.  

 
Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm, vật nuôi; nấm tươi; rau củ quả tươi; hạt giống; cây 
trồng; vật nuôi (con giống). 

 
Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước uống tinh khiết; nước giải khát; nước ép trái cây; 
nước uống có ga không cồn; bia. 

 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
Nhóm 34: Thuốc lá; diêm; hộp quẹt (bật lửa); tẩu thuốc lá; đầu lọc thuốc lá.  

 
Nhóm 35: Mua bán thực phẩm lên men thiên nhiên, lương thực thực phẩm, đồ uống các 
loại, mua bán hóa chất các loại, mua bán vật liệu xây dựng; mua bán mỹ phẩm, mua bán 
đồ dùng nhà bếp, mua bán xe cộ và phụ tùng của chúng, mua bán hàng điện tử và linh 
kiện cùa chúng nhự: loa, máy thu hình, điện thoại, máy vi tính, mua bán đồ nữ trang, mua 
bán đụng cụ và thiết bị âm nhạc, mua bán văn phòng phẩm, mua bán ống nhựa mềm, mua 
bán balo,  túi xách, mua bán vật liệu xây dựng phi kim loại, ống nhựa cứng, mua bán 
hàng trang trí nộị thất, mua bán thiết bị vệ sinh, mua bán thiết vị, linh kiện máy móc 
ngành may mặc, sản phẩm may mặc, mua bán máy móc thiết bị cho các khu vui chơi giải 
trí và máy chơi game; quảng cáo thương mại với mục đích tiêu thụ hàng hóa; môi giới 
thương mại; tổ chức hội chợ; tổ chức triển lãm mua bán với mục đích tiêu thụ hàng hóa. 

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê căn hộ; đánh giá bất động sản; quản lý bất 
động sản; đại lý bảo hiểm; kinh doanh nhà (nhà lá mái). 

 
Nhóm 37: Xây dựng nhà (nhà lá mái); xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; san 
lấp mặt bằng; sửa chữa công trình xây dựng; giám sát công trình xây dựng; sửa chữa và 
bảo dưỡng máy móc. 

 
Nhóm 38: Truyền hình; phát thanh; dịch vụ cung cấp internet: dịch vụ cung cấp phòng 
nói chuyện trên internet, cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử 
dụng; dịch vụ viễn thông.  
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Nhóm 39: Vận chuyển hành khách, hàng hóa nội địa, quốc tế bằng đường không, đường 
thủy và đường bộ; du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; đại ký bán vé xe, tàu, máy bay; dịch 
vụ cho thuê xe; cho thuê kho bãi; bốc dỡ hàng hóa. 

 
Nhóm 40: In ấn; dịch vụ khắc trổ; gia công kim loại; gia công gỗ; bảo quản thực phẩm và 
đồ uống. 

 
Nhóm 41: Giáo dục đào tạo; dịch vụ giải trí; tổ chức hội nghị, hội thảo; tổ chức văn nghệ; 
tổ chức cuộc thi sắc đẹp; dịch vụ karaoke. 

 
Nhóm 42: Thiết kế như: thiết kế công trình xây dựng, thiết kế mẫu mã sản phẩm; nghiên 
cứu sinh học; kiểm định.  

 
Nhóm 43: Quán ăn uống; nhà hàng ăn uống; khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort); quán 
rượu.  

 
Nhóm 44: Nhà nghỉ dưỡng bệnh; thẩm mỹ viện; trung tâm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp; 
bệnh viện; chăm sóc cây cảnh vật nuôi; làm vườn. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ kiểm tra an ninh; vệ sĩ; tư vấn an ninh; điều tra lý lịch 
cá nhân. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-09868 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(300) 103068800 28.11.2014 TW 

  
(731) NIGHTSIR LIVING SERVICE CO., 

LTD.   (TW) 
No. 98, Sec. 1, Xinsheng N. Rd., 
Zhongshan Dist., Taipei City 104, 
Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm máy tính cung cấp việc truy cập trên nền web 

cho các ứng dụng và dịch vụ thông qua một hệ điều hành web hoặc giao diện cổng thông 
tin; Nhạc số có thể tải xuồng được qua internet; phim có thể tải xuống được qua internet 
và các thiết bị không dây; ảnh có thể tải xuống được qua internet và các thiết bị không 
dây; phần mềm máy tính có thể tải xuống được dưới dạng ứng dụng cho các thiết bị điện 
tử và điện thoại di động (ứng dụng), cụ thể là dùng cho việc giới thiệu sản phẩm và dịch 
vụ có trong cơ sở dữ liệu và dùng cho việc đặt hàng lập tức.  
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(210) 4-2015-09870 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Gia Vi  (VN) 
160 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ,  
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, túi xách, giày, dép, dây nịt (dây thắt lưng), mũ (nón), bóp 

(ví), túi xách, bao lô, vali, cặp học sinh, mỹ phẩm, đồ trang sức. 
 

 
(210) 4-2015-09871 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.15.2; 26.4.2; 25.5.1; A25.7.4; 

A25.7.3 
(591) Trắng, đen, tím, xanh lá cây đậm, xanh 

lá cây nhạt, vàng đậm, vàng nhạt, xanh 
dương đậm, xanh dương nhạt 

(731) THE MENTHOLATUM COMPANY  
(US) 
707 Sterling Drive, Orchard Park, NY 
14127, U.S.A  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm giảm đau.  

 

 
(210) 4-2015-09873 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Công 
Nghiệp  (VN) 
672 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ.  
 

Nhóm 16: Vật liệu để đóng sách.  
 

Nhóm 17: Bán thành phẩm bằng chất dẻo sử dụng trong sản xuất.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  
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Nhóm 27: Thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán 
tường (trừ loại làm bằng hàng dệt).  

 
 
 

 
(210) 4-2015-09874 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Thắng Lợi  (VN) 
B11-369 Trường Chinh, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-09884 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương 
(731) YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. 

CO., LTD.  (TW) 
No. 26, Yenhai 3Rd Rd., Siaogang 
District, Kaohsiung, Taiwan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni; sơn mài; sơn phủ. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-09888 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.7.9; A5.3.13; A5.3.14; 2.9.14 
(591) Xanh lá cây, tím 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

mạng Thế hệ mới  (VN) 
330 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Cho thuê không gian quảng cáo, thông tin thương mai và tư vấn người tiêu 

dùng. 
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(210) 4-2015-09902 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) YONGKANGSHIYI ELECTRIC CO., 

LTD.   (CN) 
No.3, HuaGang Road, ChengXi New 
District, YongKang City, ZheJiang 
Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng dùng điện; chảo rán dùng điện, máy và thiết bị làm sạch 

không khí; thiết bị khử trùng; tấm sưởi; vỉ nướng, thiết bị nấu nướng. 
 

 
(210) 4-2015-09921 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.15.15; 26.15.11 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, đen , 

trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại Liên Phát   (VN) 
57 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 06: Lưới thép; rọ đá bằng thép.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, rọ đá bằng thép, lưới thép.  
 

 
(210) 4-2015-09926 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.3.20; 26.1.1 
(591) Nâu 
(731) ANGEL SKIN CO., LTD  (KR) 

4 Floor, Jihoon Building, 1364-39, 
Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul (137-
863) 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chăm sóc da; nước dưỡng thể; son môi; chế phẩm bôi lông mi mắt 

(mascara); kèm nền trang điểm, phấn mắt (mỹ phẩm). 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
882 

(210) 4-2015-09927 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.4; 26.3.23; 26.7.25 
(591) Trắng, đen, xanh biển, xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Thanh 

Bình  (VN) 
Số 121 đường số 53, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-09928 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Thanh 

Bình  (VN) 
Số 121 đường số 53, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-09929 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại mỹ phẩm 
Phát Thành Nhân  (VN) 
Số 98L, Lê Lợi, phường 2, thành phố Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-09930 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại mỹ phẩm 
Phát Thành Nhân  (VN) 
Số 98L Lê Lợi, phường 2, thành phố Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-09940 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 7.1.6; 7.5.2 
(591) Xanh dương, xanh đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, tòa nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khừ khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-09941 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 7.1.6; 7.5.2 
(591) Xanh dương, xanh đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, tòa nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cự dán y tế như; đệm chống loét; mua bán giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; 
mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước 
rửa chén, tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, ca 
ca, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải 
khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm; con 
giống vật nuôi làm thuốc; cây giống dược liệu; con giống, cây giống, hạt giống; dược liệu 
tươi; trái cây tươi; rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-09942 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, tòa nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khừ khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-09943 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, tòa nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khừ khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 
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(210) 4-2015-09944 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, tòa nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-09945 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, tòa nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khừ khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-09946 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, tòa nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-09947 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, tòa nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-09948 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, tòa nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 
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(210) 4-2015-09949 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, tòa nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-09950 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

quốc tế ấn Việt  (VN) 
Phòng 1 tầng 1, tòa nhà Taasah, số 
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê, giải khát; quán rượu (bar), nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-09951 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OSAKA   (VN) 
Phòng 210, nhà A1, khu tập thể 5 tầng, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
888 

(210) 4-2015-09952 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á âu   (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 

 
4-2015-09953 

 
(220) 

 
23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á âu   (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-09954 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á âu   (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-09955 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á âu   (VN) 
Số 171 phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế; dược phẩm, 
thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc miệng dùng cho 
mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, nước tắm 
thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-09956 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á âu    (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-09957 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần PARIS 
GÂTEAUX Việt Nam  (VN) 
Lô A2-CN7, cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Phương Canh, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; gia cầm, không còn sống; chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, 

phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông; mứt; mứt quả; sữa và các sản phẩm làm từ 
sữa, đồ uống có sữa (sữa là chủ yếu).  

 
Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở cacao hoặc 
sôcôla; đồ uống trên cơ sở chè; bột; sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mì; bánh, kẹo; 
kem ăn; nước mật dường; dấm; nước xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh.  

 
Nhóm 32: Nước uống có ga; các loại đồ uống không cồn; đồ uống hoa quả; nước ép hoa 
quả: xirô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 

 
(210) 4-2015-09958 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; 25.5.2; 7.1.24 
(591) Đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại - 
kỹ thuật - dịch vụ Tân Đức  
(VN) 
15-16 Lô N khu 6ha Văn Thánh Bắc, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ, chi tiết: máy phát điện, động cơ và đầu máy (trừ loại 

động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ).  
 

 
(210) 4-2015-09959 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; 15.7.1; 5.7.1; 1.15.23 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dich vụ Phước 
Nguyên   (VN) 
207/63C Hồ Học Lãm, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy xay cà phê.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-09965 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

nhựa Duy Tân  (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất: bàn, ghế, tủ, kệ, két nhựa, giá sách, giá đựng gương, bàn trang 

điểm, khung ảnh, nắp đậy không bằng kim loại dùng cho đồ chứa đựng, mắc áo, tấm nâng 
hàng không bằng kim loại, rổ không bằng kim loại, sọt không bằng kim loại, giỏ không 
bằng kim loại, thùng không bằng kim loại.  

 
Nhóm 21: Rổ dùng cho gia đình; giỏ dùng cho gia đình; xô; chai (lọ), lọ đựng gia vị; đồ 
chứa đựng cách nhiệt, giữ nhiệt dùng cho đồ uống; đồ chứa đựng dùng cho gia đình và 
nhà bếp; bộ đồ ăn ngoại trừ dao, dĩa và thìa; khay dùng cho mục đích gia đình; ly (cốc); 
chậu giặt; chậu tắm; bình cắm hoa; thùng rác; thùng đựng gạo; ca; bình (hũ đựng). 

 
 
 

 
(210) 4-2015-09966 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH quảng cáo & in 

ấn Gia Khánh Bình  (VN) 
514 Lý Thái Tổ, phường Thống Nhất, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn bằng vải. 
 

Nhóm 35: Mua bán khăn bằng vải.  
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(210) 4-2015-09967 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.5.3; 26.1.1; 26.4.1 
(591) Vàng, trắng, xanh đen đậm, nhạt 
(731) Công ty TNHH Nam Miền Trung  

(VN) 
147 Trần Phú, phường Phủ Hà, thành phố 
Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh 
Thuận  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn đấu thầu; tư vấn điều hành dự án. 

 

 
(210) 4-2015-09970 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.12; A25.7.6 
(591) Đỏ, đỏ đậm, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH OPEN SKY 
TECHNOLOGIES  (VN) 
Số nhà 22, N4, tổ 57 phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ ghép nối âm thanh; bộ khuếch đại âm thanh; máy quay phim; máy ảnh; 

thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy vi tính; đầu đĩa DVD; tai nghe; máy hát tự động; máy 
tính xách tay; loa; micro; thiết bị nghe nhạc cầm tay; điện thoại; máy thu thanh và thu 
hình; thiết bị và máy âm thanh; màn hình video.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; khảo sát kinh doanh thương mại; nghiên cứu kinh doanh; thăm dò 
dư luận.  

 
Nhóm 41: Sản xuất chương trình truyền hình.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn thiết kế và phát 
triển phần cứng máy tính; thiết kế trang trí nội thất.  

 

 
(210) 4-2015-09971 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 15.7.1 (540) 

 

(731) Nguyễn Bá Tuân  (VN) 
595 đường Hoàng Văn Thụ, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: mua bán mô tô và xe máy; mua bán phụ tùng mô tô và xe máy.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
893 

(210) 4-2015-09972 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A2.1.24; 2.1.1 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Khánh  (VN) 
Số 613, đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia), rượu gạo, rượu táo, rượu ba kích. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-09973 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) SEBANG GLOBAL BATTERY CO., 

LTD   (KR) 
433, Seolleung-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
(135-919), Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 09: Pin, ắc- quy điện, pin ganvanic, ắc- quy điện cho xe cộ, pin ướt; pin điện, pin 

để thắp sáng; pin đánh điện, pin thứ cấp, pin axít chì dùng cho xe ô tô và ứng dụng chu kì 
sâu; pin dùng cho xe ô tô; pin sạc lại được.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-09974 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.3.20; 1.15.11 
(731) THAI WAH FOOD PRODUCTS 

PUBLIC COMPANY LIMITED   (TH) 
21/10, 21/12A, 21/17A, Thai Wah Tower 
1, 6th - 7th Floor, South Sathorn Road, 
Tungmahamek, Sathorn, Bangkok, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH 3A (3A LAW 

CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì sợi; mì sợi dẹt; miến; bột dùng cho thực phẩm; sản phẩm có tinh bột dùng 

làm thực phẩm.  
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(210) 4-2015-09975 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.3.3; 1.15.11; 4.3.25 
(731) THAI WAH FOOD PRODUCTS 

PUBLIC COMPANY LIMITED  (TH) 
21/10, 21/12A, 21/17A, Thai Wah Tower 
1, 6th - 7th Floor, South Sathorn Road, 
Tungmahamek Sathorn, Bangkok, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH 3A (3A LAW 

CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì sợi; mì sợi dẹt; miến; bột dùng cho thực phẩm; sản phẩm có tinh bột dùng 

làm thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-09976 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.3.9; 4.3.25 
(731) THAI WAH FOOD PRODUCTS 

PUBLIC COMPANY LIMITED   (TH) 
21/10, 21/12A, 21/17A, Thai Wah Tower 
1, 6th - 7th Floor, South Sathorn Road, 
Tungmahamek Sathorn, Bangkok, 
Thailand  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH 3A (3A LAW 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì sợi; mì sợi dẹt; miến; bột dùng cho thực phẩm; sản phẩm có tinh bột dùng 

làm thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-09987 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.1; 1.15.11; 2.5.21 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

dương, xanh lá cây, tím, vàng, đỏ, cam, 
trắng, hồng, nâu, đen 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Trẻ em Năng động  
(VN) 
448/65/33H Phan Huy ích, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ chơi trẻ em, đồ thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc, giày dép, hàng 

da, thực phẩm, đồ nội thất.  
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Nhóm 41: Công viên vui chơi, giải trí; cung cấp dịch vụ giải trí trong nhà; tổ chức các 
cuộc thi (giáo dục và giải trí); dịch vụ giải trí; cho thuê đồ chơi; thông tin giải trí.  

 

 
(210) 4-2015-09988 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 3.7.17 
(591) Vàng đồng, đỏ 
(731) Công ty TNHH dịch vụ và 

thương mại Việt Anh  (VN) 
Số 11 Mã Mây, phường Hàng Buồm, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2015-09996 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 5.3.11; A5.3.14 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH Newstar Việt 

Nam  (VN) 
Số 6, đường Trần Duy Hưng, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ giáo dục đào tạo (trừ đào tạo trong lĩnh vực tin 

học, sử dụng máy tính, lập trình máy tính và xử lý văn bản); dịch vụ tổ chức hội thảo, hội 
nghị liên quan đến văn hóa, giáo dục (không nhằm mục đích thương mại); dịch vụ đào tạo 
các khóa học ngắn hạn; trung tâm ngoại ngữ. 

 

 
(210) 4-2015-10003 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.17 
(731) SY FOOD.CO.,LTD.   (JP) 

22-24, Shinsakae 1-chome, Naka-ku, 
Nagoya-shi, Aichi-ken, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 29: Cánh gà chiên giòn và sản phẩm thịt gà có sử dụng cánh gà.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2015-10006 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) GUANGZHOU SANQI 

HAIRDRESSING SUPPLIES CO., LTD.  
(CN) 
Zhenxing Industrial Zone, Shiling Town, 
Huadu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước xức tóc; dầu xả tóc; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm uốn tóc, tạo nếp tóc; 

chất trung hoà giúp uốn sóng tóc bền nếp; chế phẩm tay trắng (làm phai màu) dùng cho 
mục đích mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-10007 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) FLENS INC.   (JP) 

4 - 4 - 2- Ooi, Shinagawa-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Mạch điện tử và đĩa CD-ROM được ghi sẵn; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; 

tệp tin hình ảnh có thể tải về được; đĩa video, băng video, đĩa CD và DVD được ghi sẵn; 
ấn phẩm điện tử (có thể tải về được); phần mềm máy tính giáo dục (ghi sẵn); phần mềm 
trò chơi máy tính.  

 
Nhóm 28: Máy trò chơi video tại nhà; trò chơi; thiết bị trò chơi cầm tay có màn hình tinh 
thể lỏng; trò chơi điện tử dùng để giáo dục trẻ em; đồ chơi giáo dục; đồ chơi cho trẻ em.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; phân tích quản lý kinh doanh và tư vấn quản lý kinh doanh; nghiên 
cứu tiếp thị và kinh doanh; cung cấp thông tin liên quan đến bán hàng thương mại; dịch 
vụ sao chụp tài liệu; dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh cho người khác; cung cấp thông 
tin việc làm.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; sắp xếp, tiến hành và tổ chức hội thảo; cung cấp ấn phẩm 
điện tử không tải xuống được; thư viện tham khảo văn học và tài liệu; xuất bản sách và 
tạp chí; sản xuất phim băng video trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, giải trí hoặc thể thao 
(không bao gồm phim hoặc chương trình truyền hình và không dùng cho mục đích quảng 
cáo); cung cấp tiện ích giải trí cho phim, buổi trình diễn, kịch, âm nhạc hoặc đào tạo giáo 
dục; cung cấp trò chơi trực tuyến máy tính.  
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(210) 4-2015-10008 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại Trường Việt  (VN) 
Số nhà 2, dãy B5, tổ 34, phường Thanh 
Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-10009 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.4; 24.15.1; 3.2.7; 25.5.25; 1.15.9 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại Trường Việt  (VN) 
Số nhà 2, dãy B5, tổ 34, phường Thanh 
Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-10010 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.21 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phúc Thiện  (VN) 
O.93 đường 17, khu dân cư Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội; dầu gội khô; sữa tắm.  
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(210) 4-2015-10011 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; A25.7.21; A25.7.22; A25.7.23 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ASUZAC ACM  
(VN) 
Số 1A đường số 8, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sản phẩm nội ngoại thất từ kim loại nhôm bằng phương pháp đúc, cụ 

thể là cửa cổng, lan can cầu thang, hàng rào, hoa văn cửa, tay vịn, nhôm ốp tường. 
 
 

(210) 4-2015-10012 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.3; A26.4.6; A5.5.20; 26.2.7; 

A5.5.21; A1.1.9 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Phố Mỹ Phẩm  
(VN) 
43/5 Hậu Giang, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-10013 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(591) Đỏ, xanh (540) 

 

(731) Công ty TNHH Vạn Hưng Phúc  
(VN) 
3C6/1 Lô BC, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 21: Nồi, không dùng điện; chảo để rán. 

 

 
(210) 4-2015-10016 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.15.1; A26.11.12; 26.11.3; 26.4.2; 

24.15.3 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, xanh nước 

biển, vàng 
(731) HEARTECH-MIWA CO., LTD   (JP) 

1-16, 2-Chome, Wakinohama-Cho, 
Chuo-ku, Kobe-City, Hyogo, 651-0072, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy nén, máy làm lạnh bằng cách nén, bơm chân không, 
thiết bị lọc không khí, máy phát điện, máy làm lạnh, máy điều chỉnh áp suất, thiết bị tách 
dầu, bảng điều khiển điện tiết kiệm năng lượng.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt bảng điều khiển điện tiết 
kiệm năng lượng.  

 
Nhóm 42: Thiết kế máy nén, máy làm lạnh bằng cách nén, bơm chân không, thiết bị lọc 
không khí, máy phát điện, máy làm lạnh, máy điều chỉnh áp suất, thiết bị tách dầu, bảng 
điều khiển điện tiết kiệm năng lượng.  

 

 
(210) 4-2015-10017 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.23; A26.11.9 
(591) Xanh nước biển, trắng 
(731) HEARTECH-MIWA CO., LTD   (JP) 

1-16, 2-Chome, Wakinohama-Cho, 
Chuo-ku, Kobe-City, Hyogo, 651-0072, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy nén, máy làm lạnh bằng cách nén, bơm chân không, 

thiết bị lọc không khí, máy phát điện, máy làm lạnh, máy điều chỉnh áp suất, thiết bị tách 
dầu, bảng điều khiển điện tiết kiệm năng lượng.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt bảng điều khiển điện tiết 
kiệm năng lượng.  

 
Nhóm 42: Thiết kế máy nén, máy làm lạnh bằng cách nén, bơm chân không, thiết bị lọc 
không khí, máy phát điện, máy làm lạnh, máy điều chỉnh áp suất, thiết bị tách dầu, bảng 
điều khiển điện tiết kiệm năng lượng.  

 

 
(210) 4-2015-10018 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) HEARTECH-MIWA CO., LTD   (JP) 

1-16, 2-Chome, Wakinohama-Cho, 
Chuo-ku, Kobe-City, Hyogo, 651-0072, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy nén, máy làm lạnh bằng cách nén, bơm chân không, 

thiết bị lọc không khí, máy phát điện, máy làm lạnh, máy điều chỉnh áp suất, thiết bị tách 
dầu, bảng điều khiển điện tiết kiệm năng lượng.  
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Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt bảng điều khiển điện tiết 
kiệm năng lượng.  

 
Nhóm 42: Thiết kế máy nén, máy làm lạnh bằng cách nén, bơm chân không, thiết bị lọc 
không khí, máy phát điện, máy làm lạnh, máy điều chỉnh áp suất, thiết bị tách dầu, bảng 
điều khiển điện tiết kiệm năng lượng.  

 

 
(210) 4-2015-10019 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.3.23; 26.1.10; 6.1.2 
(731) KIM, TAEK HYOUNG   (KR) 

2104 dong 802 ho, 3, Haemiryedang 1-ro 
189beon-gil, Jinjeop-eup, Namyangiu-si, 
Gyeonggi-do, 472-827, Republic of 
Korea  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức và kim loại quý; vòng đeo cổ (đồ trang sức); trâm gài đầu (đồ 

trang sức); đồ nữ trang rẻ tiền (đồ trang sức); dây chuyền (đồ trang sức); đồ trang trí (đồ 
trang sức); vòng đeo chìa khóa bằng kim loại quý; đồng hồ đeo tay; bộ phận và phụ kiện 
của đồng hồ đeo tay, bao gồm vỏ đồng hồ, dây đồng hồ đeo tay/dây xích đồng hồ, mặt 
kính đồng hồ, lò xo của đồng hồ, bộ phận chuyển động của đồng hồ, quả lắc (dùng trong 
sản xuất đồng hồ), kim đồng hồ (dùng cho sản xuất đồng hồ); mặt đồng hồ (dùng trong 
sản xuất đồng hồ), hộp dây cót (dùng trong sản xuất đồng hồ); hộp bằng kim loại quý; đồ 
trang trí cho giày bằng kim loại quý; vòng đeo tay; vòng đeo cổ.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực vòng đeo cổ, vòng đeo tay, nhẫn, 
dây chuyền, hoa tai, đồ nữ trang rẻ tiền, đồ trang sức, đồng hồ, quần áo; dịch vụ bán 
buôn, bán lẻ vòng đeo tay, vòng đeo cổ, nhẫn, dây chuyền, hoa tai, quần áo.  

 

 
(210) 4-2015-10022 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A2.5.24; A2.5.23; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, xanh dương, đỏ, 

vàng nhạt, vàng, xanh dương đậm 
(731) Huỳnh Phương Nguyệt Anh  

(VN) 
876/35 Quang Trung, phường Chánh Lộ, 
thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 41: Lớp dạy bóng đá.  
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(210) 4-2015-10023 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.3.1; A2.3.2 
(591) Vàng, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại sản xuất Mabelle  (VN) 
246/5A4 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; kem làm trắng da; kem dưỡng da; kem ngừa mụn (mỹ 

phẩm); kem ngừa nám (mỹ phẩm).  
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, sữa rửa mặt, dầu xả, dầu gội đầu, nước hoa, kem 
ngừa mụn, kem chống nắng, kem làm trắng da, kem dưỡng da, kem ngừa nám, sơn móng 
tay, xà phòng, chất tẩy rửa, chất làm bóng, chế phẩm vệ sinh. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-10025 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.1 
(731) GREAT KNIVES MANUFACTURE 

CO., LTD.  (TW) 
No.115, Wugong 3rd Road, Wugu 
District, New Taipei City 248, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Giấy đánh bóng; đá để làm nhẵn; bột nhám; giấy nhám (giấy ráp), vải đánh 

bóng; đá để đánh bóng; bột mài (dùng để mài mòn), băng vải nhám dùng cho dụng cụ cắt 
vải; vải ráp dùng cho dụng cụ cắt vải. 

 
Nhóm 06: Vòi phun bằng kim loại; nêm điều chỉnh bằng kim loại; ốc vít bằng kim loại; 
đinh vít bằng kim loại; đinh tán bằng kim loại; đinh ốc bằng kim loại; chốt (đồ ngũ kim); 
lò xo (đồ ngũ kim). 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ khuyến mãi cho người khác; 
cung cấp thông tin thương mại qua trang web; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; tư vấn quản 
lý nhân sự; dịch vụ tái lập kinh doanh; xử lý văn bản; kiểm toán doanh nghiệp; dịch vụ 
tìm kiếm nguồn tài trợ. 
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(210) 4-2015-10026 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.1; 24.9.1; 24.1.1; 25.1.6 
(591) Xanh, ghi, trắng, đen 
(731) FORTUNE UNITED 

INTERNATIONAL LIMITED  (SG) 
195 Pearl's Hill Terace, 02-58G, 
Singapore 168976 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2015-10027 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A25.7.21; A26.11.8; 26.1.1; 3.7.1 
(591) Nâu, đen, vàng đậm, vàng nhạt 
(731) FORTUNE UNITED 

INTERNATIONAL LIMITED  (SG) 
195 Pearl's Hill Terace, 02-58G, 
Singapore 168976  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2015-10030 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

quốc tế ALPHA  (VN) 
Lô E13, 14 cụm công nghiệp đa nghề 
Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Trái cây được bảo quản; trái cây đóng hộp; trái cây muối; trái cây ngấm dấm; 

rau muối; rau trộn. 
 

 
(210) 4-2015-10031 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu Hà  (VN) 
Số 22 ngách 366/36, đường Ngọc Lâm, 
phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-10032 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-10033 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-10034 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-10035 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.3; 26.15.15 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công  (VN) 
62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ dùng gia đình (máy giặt, quạt máy, tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ, 

các loại bếp, xô, chậu, thau, chén, bát, ly, tách, đĩa, máy hút bụi, bàn là, nồi cơm điện, lò 
nướng, lò vi sóng, máy hút khói, tủ đông, tủ mát, máy nước nóng, máy lọc không khí, 
máy lọc nước, máy pha cà phê, nồi đa năng (ủ, hấp, rán); mua bán vật liệu xây dựng, kim 
loại, quặng kim loại, máy móc (máy trộn bê tông, máy nén khí, máy đâm, máy bơm hố 
móng công trình, máy mài sàn bê tông, thiết bị nâng hạ, máy làm nền, máy cắt uốn duỗi 
kim loại), vật liệu lắp đặt khác trong xây dựng (ống dẫn, khớp nối, vòi nước, bồn tắm, 
chậu rửa, bệ xí, giá treo, bồn chứa nước); mua bán đồ trang trí nội thất (bàn, ghế, tủ, kệ, 
giường, tranh ảnh); mua bán hàng thủ công mỹ nghệ; tổ chức giới thiệu và xúc tiến 
thương mại; bán đấu giá; môi giới thương mại, tư vấn quản lý kinh doanh; trung tâm mua 
bán, giới thiệu và trưng bày sản phẩm (trung tâm thương mại); quảng cáo; quảng cáo 
thương mại; quảng cáo trưng bày giới thiệu hàng hóa; quảng cáo phi thương mại; tổ chức 
hội chợ triễn lãm thương mại; quan hệ công chúng (PR); tổ chức sự kiện thương mại; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ (kinh 
doanh thương mại điện tử); nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận. 

 
Nhóm 36: Đầu tư bất động sản; cho thuê bất động sản, văn phòng, quầy hàng/gian hàng; 
mua bán bất động sản; định giá bất động sản; quản lý bất động sản, tòa nhà căn hộ, văn 
phòng và khu mua sắm (bất động sản); thu xếp tài chính cho các dự án xây dựng, tư vấn 
bất động sản; sở hữu bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; xây dựng 
công trình kỹ thuật dân dụng; phá dỡ các công trình xây dựng; chuẩn bị mặt bằng; dịch vụ 
làm kín bao che công trình; giám sát công trình xây dựng, hoàn thiện công trình xây 
dựng; trang trí nội/ngoại thất; lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò 
sưởi, điều hòa không khí; vệ sinh/làm sạch công nghiệp. 

 
Nhóm 39: Vận tải; dịch vụ giữ xe; cho thuê bãi đỗ xe; cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ 
lưu giữ hàng hóa trong kho hoặc trong tòa nhà để bảo quản hoặc bảo vệ. 

 
Nhóm 40: In ấn. 

 
Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện; trung tâm trò chơi (chơi game) điện tử; 
dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà. 

 
Nhóm 42: Kiến trúc; thiết kế kiến trúc xây dựng; thiết kế trang trí nội thất. 
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Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ cho thuê phòng họp hội nghị và phòng 
cưới. 

 
Nhóm 44: Chăm sóc, duy trì cảnh quan; thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên. 

 

 
(210) 4-2015-10036 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 25.1.25 
(591) Tím, vàng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công  (VN) 
62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; bán đấu giá; môi giới thương mại; 

tư vấn quản lý kinh doanh; trung tâm mua bán, giới thiệu và trưng bày sản phẩm (trung 
tâm thương mại); quảng cáo; quảng cáo thương mại; quảng cáo trưng bày giới thiệu hàng 
hóa; quảng cáo phi thương mại; tổ chức hội chợ triễn lãm thương mại; quan hệ công 
chúng (PR); tổ chức sự kiện thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ (kinh doanh thương mại điện tử); nghiên cứu thị trường 
và thăm dò dư luận. 

 
Nhóm 36: Đầu tư bất động sản; cho thuê bất động sản, văn phòng, quầy hàng/gian hàng; 
mua bán bất động sản; định giá bất động sản; quản lý bất động sản, tòa nhà căn hộ, văn 
phòng và khu mua sắm (bất động sản); thu xếp tài chính cho các dự án xây dựng, tư vấn 
bất động sản; sở hữu bất động sản. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ lữ hành quốc tế và trong nước, cho thuê xe du lịch và 
các dịch vụ liên quan đến du lịch (cụ thể thông tin về du lịch, đặt chỗ cho các chuyến đi, 
điều hành chuyến (tour) du lịch), đại lý vé máy bay, vé xe; dịch vụ giữ xe; cho thuê bãi đỗ 
xe; cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ lưu giữ hàng hóa trong kho hoặc trong tòa nhà để 
bảo quản hoặc bảo vệ. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; cung cấp tiện ích giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi 
giải trí trong nhà; công viên vui chơi giải trí; tổ chức sự kiện trong lĩnh vực giải trí (liên 
quan đến văn hóa, giáo dục và nghệ thuật), hội nghị, hội thảo; lập kế hoạch cho buổi tiệc. 

 
Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ cho thuê phòng họp hội nghị và phòng cưới. 

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe sắc đẹp spa; trang điểm, mát-xa 
(massage). 

 
Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức hôn lễ (trung tâm tiệc cưới). 
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(210) 4-2015-10037 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.7.3; A26.11.8; A1.1.10; 26.1.1; 5.13.4; 

A3.7.24 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

VISACO  (VN) 
Quốc lộ 72, Ngãi Cầu, An Khánh, Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu, trái cây dầm đường, sữa đông, sữa chua, thạch cho thực phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-10038 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A3.7.24; A26.11.8; 5.7.3; A3.13.4; 

A1.1.10; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

VISACO  (VN) 
Quốc lộ 72, Ngãi Cầu, xã An Khánh, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, bánh quy giòn, bánh ngọt, bánh xốp, bánh gạo, kem trái cây. 

 
 

 
(210) 4-2015-10039 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.7.3; 5.13.4; 26.1.1; A1.1.10; A3.7.24 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

VISACO  (VN) 
Quốc lộ 72, Ngãi Cầu, xã An Khánh, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước tăng lực, nước ép trái cây, nước khoáng (đồ uống), 

đồ uống không chứa cồn, trà bí đao (trà không phải là thành phần chính). 
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(210) 4-2015-10041 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH địa ốc Thuận 

Lợi  (VN) 
¤ 6, lô A, đường TC2 - XC2, thị trấn Mỹ 
Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng. 

 
 

 
(210) 4-2015-10042 (220) 23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Trương Nguyễn Phượng Thư  

(VN) 
Số 1/63 đường Ngô Gia Tự, phường 
Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

 
(210) 

 
4-2015-10043 

 
(220) 

 
23.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(300) 2014 31508 24.10.2014 AZ 

  
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) INC.  (US) 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuôc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm. 
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(210) 4-2015-10050 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Lương Nguyễn Khoa Trường  

(VN) 
Số 19 ngách 371/9 đường La Thành, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

 
(210) 4-2015-10051 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.1.25; A25.1.10 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Minh 
Xuân  (VN) 
ấp Trường Thọ, xã Trường Long, huyện 
Phong Điền, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc 

da; chế phẩm mỹ phẩm làm cho người thon thả; chế phẩm để tắm, không dùng cho mục 
đích y tế; kem làm trắng da. 

 
Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé; khoáng chất bổ 
sung cho thực phẩm; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); chế phẩm y tế làm thon nhỏ người; 
chất bổ sung dinh dưỡng. 

 
Nhóm 29: Viên nang (ăn được) làm từ rau hoặc trái cây hoặc dầu thực vật (không dùng 
trong y tế); dầu có thể ăn được; đồ uống trên cơ sở sữa với trứng hoặc kem sữa (không 
chứa cồn); thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; chất chiết xuất từ tảo cho thực phẩm; 
trứng ốc sên (dùng làm thức ăn). 

 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da, chế phẩm mỹ phẩm làm cho người thon thả, chế phẩm để tắm, không dùng 
cho mục đích y tế, kem làm trắng da; mua bán thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế, 
thực phẩm cho em bé, khoáng chất bổ sung cho thực phẩm, thuốc bổ (thuốc, dược phẩm), 
chế phẩm y tế làm thon nhỏ người, chất bổ sung dinh dưỡng; mua bán viên nang (ăn 
được) làm từ rau hoặc trái cây hoặc dầu thực vật (không dùng trong y tế), dầu có thể ăn 
được, đồ uống trên cơ sở sữa với trứng hoặc kem sữa (không chứa cồn), thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở trái cây, chất chiết xuất từ tảo cho thực phẩm, trứng ốc sên (dùng làm 
thức ăn). 
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(210) 4-2015-10052 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại giày Nhật Nam  
(VN) 
119 TL16, khu phố 3C, phường Thạnh 
Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu: giày cao cổ; giày ống; giày ống ngắn; ủng 

lửng; giày ống buộc dây; dép; giày.  
 

 
(210) 4-2015-10053 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại giày Nhật Nam  
(VN) 
119 TL16, khu phố 3C, phường Thạnh 
Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu: giày cao cổ; giày ống; giày ống ngắn; ủng 

lửng; giày ống buộc dây; dép; giày.  
 

 
(210) 4-2015-10054 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.3.5 (540) 

  

(731) Đặng Văn Dũng   (VN) 
Số nhà 18, tổ 16, phường Phúc Lợi, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần dài, áo sơ mi, áo khoác, quần lót, áo lót.  

 

 
(210) 4-2015-10055 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) VIGBHA HEALTHCARE PVT. LTD  

(IN) 
Flat No. S-2 Gemini Rahul Apartment, 
No.16, Rangarajapuram, 2nd Street, 
Kodambakkam, Chennai 600- 024, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  
 

 
(210) 4-2015-10056 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) VIGBHA HEALTHCARE PVT. LTD  

(IN) 
Flat No. S-2 Gemini Rahul Apartment, 
No.16, Rangarajapuram, 2nd Street, 
Kodambakkam, Chennai 600- 024, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  

 

 
(210) 4-2015-10057 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) VIGBHA HEALTHCARE PVT. LTD  

(IN) 
Flat No. S-2 Gemini Rahul Apartment, 
No.16, Rangarajapuram, 2nd Street, 
Kodambakkam, Chennai 600- 024, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  

 

 
(210) 4-2015-10058 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.1.25; 25.1.9 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư PHP  (VN) 
18 ngõ 102 Khương Trung, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Hương liệu (tinh dầu); hương thơm để thắp; hương trầm dùng để cúng tế; 

h−¬ng/nhang. 
 

Nhóm 05: Hương xua đuổi côn trùng sâu bọ. 
 

Nhóm 30: Hương liệu, trừ tinh dầu. 
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(210) 4-2015-10059 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, đen, vàng cam 

(540) 

  

(731) Vũ Văn Tú  (VN) 
Xóm Đầu Phần, xã Thịnh Đức, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); cho thuê bất động sản; tư vấn tài chính; 

dịch vụ tài chính; cho vay theo bảo lãnh, cho vay có thế chấp; trả góp.   
 

 
(210) 4-2015-10061 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ tổng hợp Vi Thiện 
Nhân  (VN) 
Số 8, phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; Quảng cáo; Nhập khẩu; Xuất khẩu; 

Mua bán các sản phẩm sau: Nồi hấp (nồi áp suất dùng điện), dụng cụ nấu nướng dùng 
điện, chảo rán dùng điện, quạt, máy hút bụi, bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước uống, 
thiết bị sưởi ấm, tủ ướp lạnh, ấm đun nước dùng điện, lò hâm thức ăn, máy trộn khuấy 
không chạy điện cho mục đích gia dụng, bộ nồi nấu không dùng điện, dụng cụ nấu ăn 
không dùng điện, chảo rán không dùng điện, chảo chiên không dùng điện, ấm đun nước 
không dùng điện, nồi áp suất (nồi hầm) không dùng điện.  

 

 
(210) 4-2015-10062 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 7.1.6; 2.9.1; 3.7.17; A19.13.21 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Khánh Minh  (VN) 
Cầu Chuông, xã Phương Trung, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc giảm đau; thực phẩm chức năng; thuốc kháng sinh; thuốc 

giảm sốt.  
 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán các 
sản phẩm sau: dược phẩm, thuốc giảm đau, thực phẩm chức năng, thuốc kháng sinh, 
thuốc giảm sốt.  
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(210) 4-2015-10064 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nicotex  (VN)
Số 114 phố Vũ Xuân Thiều, phường 
Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y, thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất 

bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn kiêng sử dụng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế; đồ uống kiêng sử dụng cho mục đích y tế. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-10065 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nicotex   (VN)
Số 114 phố Vũ Xuân Thiều, phường 
Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y, thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất 

bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn kiêng sử dụng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế; đồ uống kiêng sử dụng cho mục đích y tế. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-10066 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nicotex   (VN)
Số 114 phố Vũ Xuân Thiều, phường 
Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y, thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất 

bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn kiêng sử dụng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế; đồ uống kiêng sử dụng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-10067 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.15.1; A26.11.8; 26.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và xuất nhập khẩu Việt Nam 
Trust  (VN) 
Lô B2/D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị chuyển mạch di động (điện); bộ chuyển mạch điện; tủ phân phối điện; 

thiết bị điều khiển phân phối (điện); hộp đấu nối (điện); thiết bị đo bằng điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán và kí gửi các sản phẩm: thuốc lá điếu, xì gà, hạt đã qua chế biến, thực 
phẩm cho em bé, khoáng chất bổ sung cho thực phẩm, chất bổ sung protein dùng cho ăn 
kiêng.   

 
Nhóm 38: Liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (máy vi tính, máy trạm); thông tin về viễn thông 
liên lạc; dịch vụ cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; dịch vụ cung cấp kênh viễn thông 
dùng cho dịch vụ cửa  hàng điện thoại; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng 
máy tính toàn cầu;  dịch vụ cung cấp người sử dụng truy cập vào mạng máy tính toàn cầu 
(nhà cung cấp dịch vụ). 

 

 
(210) 4-2015-10070 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Quyết  (VN) 
59/39/18C Đỗ Thúc Tịnh, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-10071 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón Hà 
Lan  (VN) 
Lô F2A, đường số 2, KCN Tân Kim, xã 
Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 
An  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2015-10072 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón Hà 
Lan   (VN) 
Lô F2A, đường số 2, KCN Tân Kim, xã 
Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 
An   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-10073 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón Hà 
Lan   (VN) 
Lô F2A, đường số 2, KCN Tân Kim, xã 
Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 
An   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-10074 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón Hà 
Lan   (VN) 
Lô F2A, đường số 2, KCN Tân Kim, xã 
Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 
An   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-10075 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón Hà 
Lan  (VN) 
Lô F2A, đường số 2, KCN Tân Kim, xã 
Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 
An 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2015-10076 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sản xuất 
thương mại Phương Trang  
(VN) 
120 đường số 2, cư xá Đài ra đa Phú 
Lâm, phường 13, quận 6, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-10077 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.3.1; A26.11.12 
(591) Vàng nhạt, vàng đậm, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Rạng Đông  
(VN) 
140/11/12 Phan Văn Trị, phường 12, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn dầu, sơn bóng, sơn.  
 

Nhóm 35: Mua bán sơn dầu, sơn bóng, sơn.  
 

 
(210) 4-2015-10078 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ đậm, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Đào Tạo Thông Minh  (VN) 
Lầu 9, tòa nhà Giầy Việt 180-182 Lý 
Chính Thắng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giảng dạy (dạy nghề sơ cấp các ngành: tin học kế toán, kế 

toán doanh nghiệp, nghiệp vụ khai báo thuế, chuyên viên kế toán quốc tế, kế toán công 
chứng Anh Quốc, kế toán quản trị Hoa Kỳ, kiểm toán nội bộ công chứng, tiếng Anh 
chuyên ngành tài chính - kế toán, chuyên đề kế toán - tài chính, kỹ năng cho kế toán tài 
chính, kỹ năng kinh doanh, kỹ năng quản lý nhân sự); tổ chức các cuộc thi (giáo dục); tổ 
chức và điều khiển hội thảo; tổ chức và điều khiển hội thảo tập huấn. 
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916 

(210) 4-2015-10079 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.3; A5.5.22; 26.4.2; 26.4.9 
(591) Vàng, hồng, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thức ăn chăn 
nuôi Kyodo Sojitz  (VN) 
Lô F5-F6-F7-F8 KCN Thịnh Phát, xã 
Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long 
An  

 
(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; cám; cám trộn làm thức 

ăn cho động vật; thức ăn gia súc. 
 
 

(210) 4-2015-10090 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.3; A5.5.22; 5.5.19; 26.4.2 
(591) Vàng, hồng, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thức ăn chăn 
nuôi Kyodo Sojitz   (VN) 
Lô F5-F6-F7-F8 KCN Thịnh Phát, xã 
Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long 
An  

 
(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; cám; cám trộn làm thức 

ăn cho động vật; thức ăn gia súc. 
 

 
(210) 4-2015-10091 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển 
thương mại và dược phẩm 
Hoàn Kiếm  (VN) 
Số 108, phố Ngọc Khánh, phường Giảng 
Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho người; thực phẩm chức năng có tác dụng bổ trợ chữa 

bệnh.  
 

 
(210) 4-2015-10092 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển 
thương mại và dược phẩm 
Hoàn Kiếm   (VN) 
Số 108, phố Ngọc Khánh, phường Giảng 
Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh cho người; thực phẩm chức năng có tác dụng bổ trợ chữa 
bệnh.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-10093 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.5.1; A5.3.13; A5.3.14 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và phát triển 
Trường An  (VN) 
Số 41, ngõ 2 Nguyễn Ngọc Nại, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; váy; áo khoác ngoài; khăn quàng cổ; giày; dép. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-10095 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.7.1; 24.9.1; 26.1.2; A26.1.24 
(591) Đen, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Sự  (VN) 
320/22/8 Nguyễn Văn Linh, khu phố 4, 
phường Bình Thuận, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-10096 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế AN NA 
S.E.A  (VN) 
310 Phan Đình Phùng, phường 1, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Cá hồi; cá đã róc xương và lạng; thức ăn làm từ cá; cá (không còn sống); cá 

(được bảo quản); cá ngừ. 
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(210) 4-2015-10097 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) BRANDS INFINITE (PROPRIETARY) 

LIMITED  (ZA) 
37 Visagie Street, cnr. Potgieter Street, 
Pretoria, Gauteng, Repulic of South 
Africa 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 12: Bánh xe; lốp xe và vành xe.  

 

 
(210) 4-2015-10098 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

và xuất nhập khẩu khí gas 
hóa lỏng Vạn Lộc  (VN) 
Lô CN4, khu công nghiệp Nguyên Khê, 
xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 06: Bình, chai, bồn (đồ chứa bằng kim loại) dùng cho khí hóa lỏng. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển, phân phát, phân chia, lưu kho và chiết nạp gas tự nhiên và 
gas hóa lỏng đóng bình. 

 

 
(210) 4-2015-10099 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Quỳnh 

Lam  (VN) 
42/12 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy cưa; máy cắt cỏ; máy phun thuốc trừ sâu; máy phát điện; động cơ (không 

dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: máy cưa, máy cắt cỏ, máy phun thuốc 
trừ sâu, máy phát điện, động cơ nổ và các phụ tùng của chúng. 
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(210) 4-2015-10125 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, vàng 

(540) 

 

(731) Trung tâm ứng dụng và 
Chuyển giao công nghệ trực 
thuộc Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Phú Yên  (VN) 
Số 107 Nguyễn Trãi, phường 4, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

 
(511)   Nhóm 30: Trà túi lọc. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-10150 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.3.23; 26.1.10 
(591) Đỏ, xanh nõn chuối, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất Dư 
Long  (VN) 
Số 81C đường Dương Công Khi, ấp 6, xã 
Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Khuôn đúc bằng kim loại.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-10151 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-10152 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt    (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-10153 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt    (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-10154 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(591) Trắng, xanh lam, đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Sài Gòn 
Nước  (VN) 
31/4D ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nước khoáng (đồ uống), nước uống tinh khiết, đồ uống không có cồn, 

thiết bị xử lý môi trường.  
 

 
(210) 4-2015-10155 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh cô ban 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ lô-gis-
stic và thương mại Sao Biển  
(VN) 
63 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; môi giới vận tải; lưu kho; đóng gói; vận tải bằng tàu 
thuyền; vận tải đường biển.  

 
 

 
(210) 4-2015-10156 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.15; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh lá, xanh đen, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Luyện  (VN) 
Cụm 13, Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh, Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng.  
 
 

 
(210) 4-2015-10157 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất mỹ phẩm Minh Hương  
(VN) 
Số 50 đường 29, khu phố 3, phường Tân 
Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-10158 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất mỹ phẩm Minh Hương  
(VN) 
Số 50 đường 29, khu phố 3, phường Tân 
Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-10159 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH Thương mại - 

Sản xuất Đại Thắng Lợi   (VN) 
Lô số 8, đường số 4, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; mô tơ kéo (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ).  

 

 
(210) 4-2015-10160 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Vi Vi  

(VN) 
132 Bến Chương Dương, phường Cầu 
Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột mì. 

 

 
(210) 4-2015-10161 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu   (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-10162 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu    (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 

 
4-2015-10163 

 
(220) 

 
24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu    (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-10164 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu    (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-10165 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu    (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-10166 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Dược Đồng 

Nai   (VN) 
221B quốc lộ 15, phường Tân Tiến, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y,  thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.   
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(210) 4-2015-10167 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Dược Đồng 

Nai    (VN) 
221B quốc lộ 15, phường Tân Tiến, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y,  thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.   

 
 
 

 
(210) 4-2015-10168 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.15; 25.5.25; 5.9.3 
(591) Đỏ, nâu đỏ, trắng, nâu, đen, vàng, vàng 

nhạt, vàng cam, ghi 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư và phát triển y tế 
Hinew   (VN) 
Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-10169 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-10170 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung địch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-10171 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

lnterglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-10172 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

lnterglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-10173 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

lnterglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-10174 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

lnterglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

 
(210) 4-2015-10176 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

 
(210) 4-2015-10177 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Lương Thị Thu Hồng  (VN) 
Phòng T2-31-05 Times City, 458 phố 
Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo. 
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(210) 4-2015-10180 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(300) 86/500,617 12.01.2015 US 

(531) 3.1.4; 3.1.16 
(731) ZANDERM LLC LIMITED LIABILITY 

COMPANY  (US) 
Florida 60 Stratford E West Palm Beach 
Florida 33417 United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem che khuyết điểm cho da, mặt và cơ thể.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-10190 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.1.4; 3.1.16; 26.1.2; 26.1.6; 5.7.3 
(731) Công ty TNHH nhà máy bia 

Việt Nam  (VN) 
Số 2, Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước giải khát có ga và không ga; nước uống đóng chai; nước ép hoa quả; 

các loại nước hoa quả lên men (không chứa cồn). 
 
 
 

 
(210) 4-2015-10191 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.1.4; A25.7.21; 26.1.2; 5.7.3; 26.1.6 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh dương, xanh da 

trời nhạt, nâu 
(731) Công ty TNHH nhà máy bia 

Việt Nam   (VN) 
Số 2 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước giải khát có ga và không ga; nước uống đóng chai; nước ép hoa quả; 

các loại nước hoa quả lên men (không chứa cồn). 
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(210) 4-2015-10192 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.1.4; 26.1.6; 26.1.2; 5.7.3 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh dương, xanh da 

trời nhạt, nâu 
(731) Công ty TNHH nhà máy bia 

Việt Nam   (VN) 
Số 2 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước giải khát có ga và không ga; nước uống đóng chai; nước ép hoa quả; 

các loại nước hoa quả lên men (không chứa cồn). 
 
 

 
(210) 4-2015-10193 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.1.4; 26.1.2; 26.1.6; 5.7.3 
(731) Công ty TNHH nhà máy bia 

Việt Nam   (VN) 
Số 2 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước giải khát có ga và không ga; nước uống đóng chai; nước ép hoa quả; 

các loại nước hoa quả lên men (không chứa cồn). 
 
 

 
(210) 4-2015-10194 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.1.4; 26.1.2; 26.1.6; 5.7.3 
(591) Trắng, nâu đỏ, vàng, xanh da trời nhạt, 

đen 
(731) Công ty TNHH nhà máy bia 

Việt Nam   (VN) 
Số 2 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước giải khát có ga và không ga; nước uống đóng chai; nước ép hoa quả; 

các loại nước hoa quả lên men (không chứa cồn). 
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(210) 4-2015-10195 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; A5.5.22; 5.13.1; 5.5.19; 25.7.25 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh nhạt, hồng, 

trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lê Trường Sinh  
(VN) 
188 Săm Brăm, phường Ea Tam, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăklăk 

 

(511)   Nhóm 03: Hương thơm để thắp; hương trầm dùng để cúng tế; hương; nhang.  
 

 
(210) 4-2015-10196 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.9.1; 3.3.1; 25.1.6; 24.1.1; 24.7.3 
(731) YSQ INTERNATIONAL PTE LTD  

(SG) 
15A Kaki Bukit Road 3, East Point 
Terrace, Singapore 415885 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; chế phẩm để làm nước uống có ga; sữa làm từ hạnh nhân (đồ 
uống); đồ uống lô hội không chứa cồn; đồ uống khai vị, không có cồn; bia; hèm bia; đồ 
uống không có cồn; chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại 
sau khi làm đông sữa chua; nước táo lên men, không có cồn; đồ uống hỗn hợp, không có 
cồn; chế phẩm tạo ga cho đồ uống; bột tạo ga cho đồ uống; tinh dầu dùng để chế biến đồ 
uống; chiết xuất từ trái cây không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; 
nước ép trái cây; nước quả cô đặc không có cồn; nước sô đa có hương vị gừng, bia gừng; 
nước nho ép chưa lên men; đồ uống trên cơ sở mật ong không chứa cồn; chiết xuất của 
cây hoa bia cho việc sản xuất bia; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không 
dùng cho mục đích y tế); cơ-vát (đồ uống không chứa cồn); nước chanh; chế phẩm dùng 
để làm rượu mùi; nước khoáng có muối lithi (đồ uống); bia mạch nha; hèm mạch nha; sữa 
lạc (đồ uống không chứa cồn); nước khoáng (đồ uống); chế phẩm để làm nước khoáng; 
nước quả ép chưa lên men; nước lúa mạch ướp hoa cam; đồ uống từ cây thổ phục linh (đồ 
uống không chứa cồn); nước khoáng xenxe (đồ uống); nước giải khát bằng trái cây (đồ 
uống); nước sinh tố; nước sô đa; nước trái cây ướp lạnh (đồ uống); xi rô dùng cho đồ 
uống, xi rô dùng cho nước chanh; nước uống dùng trong bữa ăn; nước ép cà chua (đồ 
uống); nước ép rau (đồ uống); nước (đồ uống). 

 

 
(210) 4-2015-10197 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.7.3; 25.1.6; 4.3.3; 3.7.17 
(731) YSQ INTERNATIONAL PTE LTD  

(SG) 
15A Kaki Bukit Road 3, East Point 
Terrace, Singapore 415885  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; chế phẩm để làm nước uống có ga; sữa làm từ hạnh nhân (đồ 
uống); đồ uống lô hội không chứa cồn; đồ uống khai vị, không có cồn; bia; hèm bia; đồ 
uống không có cồn; chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại 
sau khi làm đông sữa chua; nước táo lên men, không có cồn; đồ uống hỗn hợp, không có 
cồn; chế phẩm tạo ga cho đồ uống; bột tạo ga cho đồ uống; tinh dầu dùng để chế biến đồ 
uống; chiết xuất từ trái cây không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; 
nước ép trái cây; nước quả cô đặc không có cồn; nước sô đa có hương vị gừng, bia gừng; 
nước nho ép chưa lên men; đồ uống trên cơ sở mật ong không chứa cồn; chiết xuất của 
cây hoa bia cho việc sản xuất bia; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không 
dùng cho mục đích y tế); cơ-vát (đồ uống không chứa cồn); nước chanh; chế phẩm dùng 
để làm rượu mùi; nước khoáng có muối lithi (đồ uống); bia mạch nha; hèm mạch nha; sữa 
lạc (đồ uống không chứa cồn); nước khoáng (đồ uống); chế phẩm để làm nước khoáng; 
nước quả ép chưa lên men; nước lúa mạch ướp hoa cam; đồ uống từ cây thổ phục linh (đồ 
uống không chứa cồn); nước khoáng xenxe (đồ uống); nước giải khát bằng trái cây (đồ 
uống); nước sinh tố; nước sô đa; nước trái cây ướp lạnh (đồ uống); xi rô dùng cho đồ 
uống, xi rô dùng cho nước chanh; nước uống dùng trong bữa ăn; nước ép cà chua (đồ 
uống); nước ép rau (đồ uống); nước (đồ uống). 

 

 
(210) 4-2015-10198 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.12; 25.12.1; A1.1.2 
(731) Công ty TNHH phát triển THT  

(VN) 
Tầng 15, tòa nhà Daeha Business Center, 
360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Phát 
triển doanh nghiệp ADVANTIS 
(ADVANTIS., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê cao ốc; cho thuê bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê đất; cho 

thuê trung tâm mua sắm; môi giới và cho thuê bất động sản; dịch vụ bán cao ốc; quản lý 
cao ốc, dịch vụ mua bán cao ốc; quản lý bất động sản; dịch vụ mua bán bất động sản; tư 
vấn về bất động sản; dịch vụ bán bất động sản. 

 

 
(210) 4-2015-10199 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.4.24; 26.4.7; A26.11.8; A7.5.8; 

26.15.3; 14.3.1 
(731) Công ty TNHH phát triển THT  

(VN) 
Tầng 15, tòa nhà Daeha Business Center, 
360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Phát 
triển doanh nghiệp ADVANTIS 
(ADVANTIS., LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản nhà ở; môi giới thuê và cho thuê bất động sản; tư vấn 
để định giá bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng các khu đô thị.  

 

 
(210) 4-2015-10222 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 7.11.1; A6.3.4 
(591) Xanh nước biển, xanh tím than, nâu, 

trắng 
(731) THE THAI DAIRY INDUSTRY CO., 

LTD.   (TH) 
No. 495 Krungthep Kritha Road, 
Huamark Sub-District, Bangkapi District, 
Bangkok 10240 Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 29: Sản phẩm sữa đặc có đường.  

 

 
(210) 4-2015-10230 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) CRIMSON CONSULTING (UK) 

LIMITED  (GB) 
Belmont Place, Belmont Road, 
Maidenhead, Berkshire SL6 6TB, United 
Kingdom 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cố vấn và tư vấn chuỗi cung ứng liên quan đến: ứng dụng công nghiệp 

thương mại, đánh giá cơ sở hạ tầng, lập kế hoạch chiến lược và tích hợp, quản lý quy 
trình, cải tiến quy trình, tái cơ cấu hoạt động, sự thu mua, chỉ thị và chính sách thu mua, 
quản lý kinh doanh thu mua, quản lý danh mục, quản lý dự án, quản lý chuỗi cung ứng, 
sản xuất sản phẩm, phân tích chuỗi cung ứng, giảm chi phí, lập kế hoạch dòng, đánh giá 
hoạt động, sản xuất thuê ngoài và thu phí, dòng nguyên liệu và bố trí, kiểm soát tồn, thiết 
kế mạng, xác nhận mức độ dịch vụ, đánh giá hoạt động, hậu cần, quản lý vận tải, định 
tuyến và lập chương trình, quản lý năng lực, phân phối sản phẩm, tính sẵn dùng của sản 
phẩm, các kênh phân phối, quản lý kiểm kê, quản lý nhu cầu, dự báo chuỗi cung ứng, 
quản lý danh mục, tìm nguồn cung ứng chiến lược của hàng hóa và dịch vụ, hoạt động 
của nhà cung cấp, phát triển nguồn cung cấp, quản lý vật tư, thu mua thực tế, tính bền 
vững trong tìm nguồn cung ứng hàng hóa và dịch vụ, công suất và chiến lược chạy sản 
xuất, chiến lược phát triển bền vững, lập kế hoạch sản xuất, sử dụng và duy trì tài sản, hệ 
thống sản xuất, thực hiện theo nhóm, phát triển bền vững trong sản xuất, lập kế hoạch 
hoạt động và kinh doanh, quản lý hàng tồn kho, quản lý cung ứng, lập kế hoạch sản xuất, 
thông tin về sản phẩm, tính bền vững trong việc lập kế hoạch phân phối và hoạt động, 
thiết kế và quản lý mạng phân phối, quản lý kho, quản lý nhà thầu, dự báo nhu cầu, dự 
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báo và xúc tiến quản lý nhu cầu, quản lý quan hệ khách hàng, quản lý phân khúc, loại và 
phạm vi xử lý đơn đặt hàng, khách hàng và kênh tiêu thụ, lập kế hoạch quảng cáo, quản lý 
dữ liệu, đảm bảo điều kiện, quản lý nhà cung cấp, đánh giá chi tiêu, giảm chi phí, hậu cần 
trong nhà và hậu cần tìm nguồn cung ứng trong nhà, tìm nguồn cung ứng và hậu cần tìm 
nguồn cung ứng, giao hàng tận nhà, tình trạng lỗi thời của mạng, mua sắm qua mạng 
Internet và tại nhà, quản lý và dự tính cấp độ dịch vụ, lợi nhuận thương mại, lập kế hoạch 
chuỗi cung ứng, quản lý kiểm kê vật tư, liệt kê và lập kế hoạch vật tư, giới thiệu và phát 
triển sản phẩm mới, quản lý kiểm kê thành phẩm, lập kế hoạch phân phối, định giá tại 
cổng nhà máy, sản xuất theo hợp đồng, hoạt động cửa sau, lợi nhuận của người tiêu dùng; 
dịch vụ cố vấn và tư vấn chuỗi cung ứng liên quan đến dịch vụ đánh giá chất lượng; dịch 
vụ cố vấn và tư vấn chuỗi cung ứng liên quan đến dịch vụ đấu kiểm soát. 

 

 
(210) 4-2015-10231 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) CRIMSON CONSULTING (UK) 

LIMITED   (GB) 
Belmont Place, Belmont Road, 
Maidenhead, Berkshire SL6 6TB, United 
Kingdom 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ cố vấn và/hoặc tư vấn quản lý rủi ro; tư vấn 

quản lý thay đổi; tư vấn và quản lý quy trình kinh doanh; dịch vụ tư vấn tiếp thị kinh 
doanh; cung cấp thông tin trong lĩnh vực quản lý kinh doanh; tư vấn tiếp thị kinh doanh, 
mua bán và sáp nhập doanh nghiệp; tư vấn kinh doanh; quản lý dự án trong các lĩnh vực 
chỉ dẫn kỹ thuật và cung ứng phần cứng và phần mềm máy tính cho người khác; tư vấn 
mua lại doanh nghiệp; tư vấn và quản lý quy trình kinh doanh; thẩm định kinh doanh; 
dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh trong lĩnh vực quản lý thay đổi kinh doanh; dịch 
vụ quản lý quy trình kinh doanh, lập kế hoạch và quản trị chiến lược kinh doanh; lập kế 
hoạch quản lý kinh doanh; tư vấn sáp nhập doanh nghiệp; dịch vụ hệ thống kinh doanh; 
tiến hành nghiên cứu và khảo sát kinh doanh; giám sát kinh doanh; hỗ trợ quản lý thương 
mại và công nghiệp; phân tích và dự báo kinh tế; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ thuê 
ngoài; chuẩn bị báo cáo kinh doanh; sắp xếp và tiến hành hội chợ thương mại trong lĩnh 
vực kinh doanh và quản lý doanh nghiệp cung cấp thông tin trong lĩnh vực tư vấn; cung 
cấp cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực tư vấn kinh doanh, cụ thể là biên soạn và hệ thống hóa 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính và khai thác và áp dụng thông tin để nâng cao hiệu 
quả kinh doanh; dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh trong lĩnh vực quản lý chuỗi cung 
ứng và hậu cần; quản lý chiến lược kinh doanh trong lĩnh vực quản lý chuỗi cung ứng và 
hậu cần; dịch vụ hỗ trợ, cố vấn và tư vấn liên quan đến lập kế hoạch kinh doanh, phân tích 
kinh doanh, quản lý kinh doanh và tổ chức kinh doanh; lập kế hoạch chiến lược kinh 
doanh; tư vấn liên quan đến lập kế hoạch kinh doanh; dịch vụ quản lý dữ liệu; quản lý dữ 
liệu được máy vi tính hóa; dịch vụ quản lý kiểm kê; kiểm soát kiểm kê; tư vấn liên quan 
đến dự toán kinh phí của đơn đặt hàng; dịch vụ đặt hàng (cho người khác); đánh giá cơ 
hội kinh doanh; đánh giá cơ hội kinh doanh. 
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(210) 4-2015-10238 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; 25.3.1 
(731) LEONIAN SINGAPORE PTE. LTD.  

(SG) 
4 Chang Charn Road Singapore 159633 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là, áo sơ mi, quần dài, quần đùi, áo phông ngắn tay, áo khoác, 

áo choàng ngoài, quần áo lót, áo cánh; trang phục dùng cho thể thao, cụ thể là, đồng phục 
bóng đá, quần áo ấm mặc khi tập luyện thể thao và quần áo chạy bộ, áo thể thao (điền 
kinh); đồ đi chân, đồ đi chân dùng cho thể thao, cụ thể, giày đá bóng, giày chạy điền 
kinh, giày thể thao, giày để chơi quần vợt; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; băng đai, 
cụ thể, cạp, băng đeo cổ tay để thấm mồ hôi (dùng trong thể thao), băng đeo cổ tay, dải 
băng buộc đầu. 

 

 
(210) 4-2015-10239 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.1; 26.3.23 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây đậm 
(731) LEONIAN SINGAPORE PTE. LTD.  

(SG) 
4 Chang Charn Road Singapore 159633 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là, áo sơ mi, quần dài, quần đùi, áo phông ngắn tay, áo khoác, 

áo choàng ngoài, quần áo lót, áo cánh; trang phục dùng cho thể thao, cụ thể là, đồng phục 
bóng đá, quần áo ấm mặc khi tập luyện thể thao và quần áo chạy bộ, áo thể thao (điền 
kinh); đồ đi chân, đồ đi chân dùng cho thể thao, cụ thể, giày đá bóng, giày chạy điền 
kinh, giày thể thao, giày để chơi quần vợt; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; băng đai, 
cụ thể, cạp, băng đeo cổ tay để thấm mồ hôi (dùng trong thể thao), băng đeo cổ tay, dải 
băng buộc đầu. 

 

 
(210) 4-2015-10240 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 3.1.1; A3.1.22; 25.1.6; 

5.3.6 
(591) Vàng, xanh dương, trắng, đen 
(731) TOBACCOR SAS  (FR) 

143 Boulevard Romain Rolland, Paris 
75014, France  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá đã được chế biến hoặc chưa được chế biến; sản phẩm thuốc lá; chất 
thay thế thuốc lá không dùng cho mục đích y tế hay chữa bệnh; thuốc lá điếu; điếu xì gà 
nhỏ hở hai đầu; xì gà; máy cầm tay dùng để làm thuốc lá điếu; điếu thuốc lá rỗng (để 
người hút tự cho thuốc lá vào); đầu lọc thuốc lá điếu; giấy cuốn thuốc lá; thuốc lá điện tử; 
chất lỏng cho thuốc lá điện tử; diêm và vật dụng cho người hút thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2015-10241 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 9.7.1 
(731) JACOBSON HAT CO., INC.  (US) 

Prescott Avenue and Ridge Row, 
Scranton, Pennsylvania 18510, USA 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Mũ và trang phục, cụ thể là trang phục dân gian, trang phục cho các trò chơi 

nhập vai, trang phục dùng cho trò chơi hóa trang của trẻ em; trang phục sử dụng trong 
ngành giải trí; trang phục sân khấu; trang phục phương Tây; trang phục Halloween; trang 
phục Mardi Gras (trang phục hóa trang); trang phục Patrick Day (trang phục ngày Thánh 
Patrick) và trang phục dùng trong các lễ hội hóa trang. 

 

 
(210) 4-2015-10243 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) DESIGNSKIN CO., LTD.  (KR) 

(Cheon-Jo Bldg., Nonhyeon-dong) 2 
Floor, 733, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, 
Seoul, 135-815, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất; ghế trường kỷ; bàn ăn; ghế ngồi; tủ đựng quần áo; giá bày 

hàng; giường ngủ; đệm. 
 

 
(210) 4-2015-10249 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.5.1; 19.7.1; 19.8.1 
(731) SRINANAPORN MARKETING CO., 

LTD.  (TH) 
No. 325/6-9 Lanluang Road, Mahanak 
Square, Dusit, Bangkok 10300, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Thạch lạnh (bánh kẹo); kem lạnh; thạch được làm từ carrageenan với sữa và 
nước cốt dừa (bánh kẹo); sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); kem trái cây (đá lạnh); đá 
lạnh có thể ăn được. 

 

 
(210) 4-2015-10252 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; 2.9.12 
(731) SEPHORA sociÐtÐ anonyme  

(FR) 
65 avenue Edouard Vaillant 92100 
Boulogne Billancourt - FRANCE  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất pha chế dầu thơm; nước hoa (dầu thơm); nước thơm để xức sau khi tắm; 

nước thơm Cô-lô-nhơ; chất nền dùng để làm, sản xuất nước hoa; tinh đầu; hỗn hợp thơm 
làm từ cánh hoa khô và hương liệu; hương xua đuổi côn trùng, sâu bọ; chế phẩm mĩ phẩm 
dùng để chăm sóc da; chế phẩm chăm sóc móng; chế phẩm mĩ phẩm dùng cho mục đích 
làm thon nhỏ người; nước thơm dùng cho mục đích mĩ phẩm; nước thơm dưỡng da; kem 
lỏng (mĩ phẩm); khăn giấy được tẩm, thấm ướt nước thơm mĩ phẩm; nước thơm dùng cho 
tay; mặt nạ làm đẹp; kem bôi tay (mĩ phẩm); kem làm trắng da; các sản phẩm chăm sóc 
môi; kem chăm sóc tóc; các chế phẩm dưỡng tóc; nước thơm dùng cho tóc; chế phẩm tẩy 
lông; sáp thuốc tẩy lông; chế phẩm cạo râu; xà phòng cạo râu; bọt cạo râu; sản phẩm 
dùng sau khi cạo râu; chế phẩm làm rám nắng; chất hỗ trợ tắm nắng; chế phẩm tự nhuộm 
da; đồ vệ sinh thân thể, đồ trang điểm; thuốc đánh răng; xà phòng mĩ phẩm; xà phòng 
dùng cho các mục đích vệ sinh; dầu gội; sữa tắm vòi sen; sữa tắm; dầu tắm; muối tắm; 
sản phẩm tắm bồn tạo bọt; sản phẩm tắm có ngọc trai; bột tan dùng cho mục đích vệ sinh 
thân thể, mục đích trang điểm; sữa tắm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; dầu trẻ em; phấn 
trẻ em; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; son môi; thuốc bôi lông mi mắt (mát-
ca-ra); thuốc bôi tạo màu tóc; nước sơn móng; sản phẩm tẩy sơn móng; phấn hồng; phấn 
trang điểm; màu mắt; chì kẻ mắt; chì kẻ lông mày; bút chì màu (mĩ phẩm); thuốc tẩy màu 
tóc; thuốc nhuộm râu; thuốc nhuộm tóc; kem và gel tạo kiểu tóc; keo xịt tóc; chất làm 
mượt tóc; móng (tay, chân) giả; lông mi giả; chất kết dính và hình trang trí bóc dính được 
dùng cho mục đích mĩ phẩm; chất tẩy rửa hình xăm cơ thể và móng tay. 

 
Nhóm 35: Trưng bày và giới thiệu sản phầm; phân phát hàng mẫu; tổ chức triển lãm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức các chương trình khuyến mãi cho người 
khác; thương phẩm hóa; tiếp thị cho các cửa hàng tự phục vụ; giới thiệu sản phẩm trện 
phương tiện thông tin đại chúng để bán lẻ đồ dùng nhà tắm, trang điểm, nước hoa, các sản 
phẩm mĩ phẩm, các chế phẩm trang điểm, các sản phẩm mĩ phẩm dùng chăm sóc mặt và 
cơ thể, các sản phẩm mĩ phẩm chăm sóc tóc và trang điểm; gom để trưng bày các loại sản 
phẩm khác nhau cho khách hàng xem và mua sắm các sản phẩm này một cách tiện lợi; 
dịch vụ bán lẻ liên quan đến đồ dùng nhà tắm, trang điểm, nước hoa, các sản phẩm mĩ 
phẩm, các chÓ phẩm trang điểm, các sản phẩm mĩ phẩm chăm sóc mặt và cơ thể, các sản 
phẩm mĩ phẩm chăm sóc tóc và trang điểm.  

 
Nhóm 44: Thẩm mĩ viện; dịch vụ tư vấn và tham vấn trong các lĩnh vực nước hoa, mĩ 
phẩm trang điểm và chăm sóc sắc đẹp; tiệm làm tóc, trung tâm chăm sóc sức khỏe, cụ thể 
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là spa (liệu pháp trị bệnh bằng spa, nước khoáng tuyền), chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho 
người và động vật.  

 

 
(210) 4-2015-10263 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Hoàng Anh Tuấn  (VN) 
Thôn Thanh Hương, xã Long Sơn, huyện 
Sơn Động, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; Mỹ phẩm; Kem Mỹ phẩm; Kem làm trắng da, Chế phẩm trang 

điểm; Phấn trang điểm.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: Bộ mỹ phẩm, mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, kem làm trắng 
da, chế phẩm trang điểm, phấn trang điểm.  

 

 
(210) 4-2015-10265 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.1; 26.3.23 
(591) Da cam, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nội thất 
Thuỳ Anh  (VN) 
Tổ dân phố Đại Cát, phường Liên Mạc, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; xuất khẩu; nhập khẩu; quảng cáo; Makerting; 

Mua bán các sản phẩm sau: tủ gỗ, bàn ăn, bếp nấu, chậu, vòi hút mùi, lò nướng, máy rửa 
bát, máy sấy bát, giá gia vị, giá xoong nồi, giá bát đũa, kệ dao thớt, thùng gạo, thùng rác, 
tay nâng của tủ bếp, khay dao kéo, ngăn kéo hộp, bản lề, tay nắm của tủ bếp, giá bát đĩa 
tủ bếp, tủ đồ khô, kệ góc liên hoàn.  

 

 
(210) 4-2015-10266 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.1; 26.3.23 
(591) Da cam, xanh lá cây, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nội thất 
Thuỳ Anh   (VN) 
Tổ dân phố Đại Cát, phường Liên Mạc, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; xuất khẩu; nhập khẩu; quảng cáo; makerting; 

mua bán các sản phẩm sau: gường, tủ quần áo, bàn ghế, bàn làm việc, bàn phấn, tủ ngăn 
kéo (tát) đầu gường, giá sách, kệ trang trí, kệ ti vi, vách trang trí, bàn trà. 
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(210) 4-2015-10267 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Thanh  (VN) 
Số nhà 57 phố Hàng Đường, phường 
Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng (trang phục).  
 

Nhóm 35: Kinh doanh, mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách, ba lô, ví, đồng hồ, 
kính đeo mắt, đồ nữ trang mỹ ký, thắt lưng (trang phục).  

 
 
 

 
(210) 4-2015-10268 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Trần Ngọc Hải  (VN) 

Số 40/37/34 Nguyễn Tất Thành, phường 
Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Đắc Lắc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước tinh khiết và phụ kiện cho máy lọc nước; máy nước nóng năng 

lượng mặt trời; bồn cầu; chậu rửa mặt.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-10269 (220) 24.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.15.1; A7.1.11; 7.1.24 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Hà Tuấn 
Hoàn  (VN) 
Số 144/14 tổ dân số 14, khu phố Tân Phú 
1, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và phân phối sản phẩm cồn khô, cồn thạch.  
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940 

(210) 4-2015-10273 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kim Khuê  (VN) 
74 Lý Thái Tổ, phường Thạc Gián, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 37: Chuẩn bị mặt bằng; sửa chữa máy móc thiết bị; xây dựng nhà các loại; xây 

dựng công trình đường sắt và đường bộ; xây dựng công trình công ích; xây dựng công 
trình dân dụng khác.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời.  

 
 

 
(210) 4-2015-10275 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
công nghệ và môi trường Hải 
Linh  (VN) 
363A, tổ 13, phố Nam Dư, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước tinh khiết; thiết bị lọc nước uống; bếp ga; bếp từ; bình đun nước 

nóng và lạnh tức thời để uống, chạy điện. 
 
 

 
(210) 4-2015-10276 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
công nghệ và môi trường Hải 
Linh   (VN) 
363A, tổ 13, phố Nam Dư, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước tinh khiết; thiết bị lọc nước uống; bếp ga; bếp từ; bình đun nước 

nóng và lạnh tức thời để uống, chạy điện. 
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(210) 4-2015-10277 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.9; 26.1.2; A5.5.22; 5.5.19 
(591) Xanh, đỏ, đen, xanh lam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thành Long  (VN) 
Số 14 hẻm 35/69/95 phố Vũ Tông Phan, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Nước giặt, hóa chất tẩy rửa (không dùng trong sản xuất và y tế). 

 
 

 
(210) 4-2015-10279 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và sản xuất Redsun  (VN) 
Số 34-36 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh 
Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy ổn áp, máy biến thế. 

 
 

 
(210) 4-2015-10280 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.4.24; 1.15.23; A26.11.12; 26.13.1 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và sản xuất Redsun   (VN) 
Số 34-36 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh 
Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy ổn áp, máy biến thế. 
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(210) 4-2015-10281 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.8; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Sơn 
HÀ  (VN) 
Phố 6, đường Quyết Thắng, phường 
Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh 
Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng nông sản cụ thể các loại hạt: hạt đậu tương, hạt lạc, hạt bí, hạt 

dướng dương, hạt điều, hạt thông, hạt dưa, mua bán các loại củ, quả, trái cây.  
 

 
(210) 4-2015-10282 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Máy tính 
Chất lượng Việt  (VN) 
Thôn Thượng Cung, xã Tiền Phong, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước, thiết bị lọc nước dùng cho gia đình.  

 

 
(210) 4-2015-10283 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) BPB UNITED KINGDOM LIMITED  

(GB) 
Saint-Gobain House, Binley Business 
Park, Coventry, CV3 2TT, United 
Kingdom 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ phát hành giấy bảo đảm và giấy bảo hành (giấy tờ có giá) trong ngành 

công nghiệp xây dựng. 
 

 
(210) 

 
4-2015-10285 

 
(220) 

 
25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(591) Đỏ 
(731) Nguyễn Bá Tân  (VN) 

Số 305/57/10 tổ 10, ấp Tân Cang, xã 
Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; vòi hoa sen; máy lọc nước; phụ 
kiện bồn tắm; thiết bị điều hòa không khí; vòi phun nước. 

 

 
(210) 4-2015-10287 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.23; 26.4.1; 26.13.25 
(591) Xám, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Yêu Gia Đình  
(VN) 
182/8/6, đường 26 tháng 3, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày dép, khăn, mũ nón, bao tay, tất (vớ) các loại. 

 
 

 
(210) 4-2015-10288 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; A5.3.13; 9.9.1; A9.9.5; 

26.15.15 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Lạc Phát  
(VN) 
209/87 Bến Vân Đồn, phường 5, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tào (đào tạo các kỹ năng mềm như trang điểm, làm tóc, làm 

móng tay chân (làm nail), chăm sóc sắc đẹp (spa)). 
 

Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm, làm tóc, làm móng tay chân (làm nail), mát xa.  
 
 

 
(210) 4-2015-10289 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 26.13.1; 1.15.23; A9.9.15 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ca Long  (VN) 
203/9 Lê Đình Cẩn, khu phố 5, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép, giày dép bán thành phẩm.  
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(210) 4-2015-10290 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương, xám, 

đen 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Visaco  (VN) 
Quốc lộ 72, thôn Ngãi Cầu, xã An 
Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu, trái cây dầm đường, sữa đông, sữa chua, thạch cho thực phẩm.  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo, bánh quy giòn, bánh ngọt, bánh xốp, bánh gạo, kem trái cây (đá 
lạnh).  

 
Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước tăng lực (không dùng trong y tế), nước ép trái cây, 
nước khoáng (không dùng trong y tế), đồ uống không chứa cồn, trà bí đao (trà không phải 
là thành phần chính). 

 

 
(210) 4-2015-10291 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.3.11; A26.11.12 
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị gia 
dụng Châu Âu  (VN) 
Số 122, ngõ 168, đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp điện từ; bếp hồng ngoại; thiết bị nấu nướng dùng điện; thiết bị sưởi nóng 

dùng điện. 
 

 
(210) 4-2015-10292 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 19.11.4; A19.11.25 
(591) Xanh, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xét nghiệm y 
khoa Me Di L.A.B  (VN) 
560 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 44: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa xét nghiệm hóa sinh. 
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(210) 4-2015-10295 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 1.15.21; 26.4.2; 8.7.25 
(591) Trắng, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Tống Ngọc Hoằng  (VN) 
214/B7 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống giải nhiệt, giải khát cụ thể là: nước uống giải nhiệt làm từ cây 

sương sáo.  
 

Nhóm 35: Bán buôn sương sáo; bán buôn nước uống giải nhiệt làm từ cây sương sáo.  
 

 
(210) 4-2015-10296 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-10297 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-10298 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-10299 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-10300 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-10301 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-10302 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y. 

 

 
(210) 4-2015-10303 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-10304 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Dược Đồng 

Nai   (VN) 
221B quốc lộ 15, phường Tân Tiến, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, xà phòng, chất tẩy rửa 

không chứa thuốc.  
 

 
(210) 4-2015-10305 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Dược Đồng 

Nai   (VN) 
221B quốc lộ 15, phường Tân Tiến, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, xà phòng, chất tẩy rửa 
không chứa thuốc.  

 

 
(210) 4-2015-10306 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Dược Đồng 

Nai   (VN) 
221B quốc lộ 15, phường Tân Tiến, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-10307 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15; 3.7.17 
(591) Xanh, xanh nhạt, đỏ, trắng 
(731) POLARIS SINGAPORE 

TRANSNATIONAL PTE. LTD.   (SG) 
16 Raffles Quay, #33-03 Hong Leong 
building, Singapore 048581  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy giám sát trẻ em (công cụ giám sát), máy báo trẻ em khóc (thiết bị giám 

sát trẻ em), thiết bị giám sát, cân cơ học, cân điện tử.  
 

 
(210) 4-2015-10308 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.9.1; 3.7.17; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh, xanh nhạt, đỏ, trắng 
(731) POLARIS SINGAPORE 

TRANSNATIONAL PTE. LTD.    (SG) 
16 Raffles Quay, #33-03 Hong Leong 
building, Singapore 048581  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 10: Nhiệt kế dùng cho mục đích y tế, bơm dùng để hút sữa mẹ, máy đo huyết áp, 
máy đo đường huyết, dụng cụ hút mũi họng (dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2015-10309 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.17; 2.9.1; A2.9.15; 2.9.14 
(591) Xanh, xanh nhạt, đỏ, trắng 
(731) POLARIS SINGAPORE 

TRANSNATIONAL PTE. LTD.    (SG) 
16 Raffles Quay, #33-03 Hong Leong 
building, Singapore 048581  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy tiệt trùng, máy khử trùng, lò để đun nóng bình sữa cho trẻ em (dùng điện), 

dụng cụ hâm nóng bầu sữa (bình đựng thức ăn) dùng điện.  
 

 
(210) 4-2015-10310 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Bioworld Việt Nam   (VN) 
Số 144 đường Ngô Quyền, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, xà phòng, chất tẩy rửa 

không chứa thuốc.  
 

 
(210) 4-2015-10311 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Bioworld Việt Nam   (VN) 
Số 144 đường Ngô Quyền, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-10312 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm Hà 
An   (VN) 
Tổ 16, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-10313 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.3.11; A5.11.13 
(591) Xanh, vàng, đỏ, xanh đậm, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Mạnh 

Hoàn   (VN) 
Thôn Tống Xá, xã Thanh Quang, huyện 
Nam Sách, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương (nhang), hương trầm.  

 

 
(210) 4-2015-10314 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.9; A25.7.7; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đá mài Hải 
Dương   (VN) 
314 Điện Biên Phủ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương   
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(511)   Nhóm 07: Đá cắt (bộ phận của máy móc); mâm cưa (bộ phận của máy móc); máy cắt; đá 
mài (bộ phận của máy móc); đĩa giấy nhám (bộ phận của máy móc); đĩa nỉ đánh bong (bộ 
phận của máy chạy bằng điện).  

 
Nhóm 08: Đá cắt (dụng cụ cầm tay), đá mài (dụng cụ cầm tay).  

 

 
(210) 4-2015-10315 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch Thu 
Huyền  (VN) 
Thửa đất C2-01B, khối Trường Lệ, 
phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, 
tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn, quán ăn, nhà nghỉ. 

 

 
(210) 4-2015-10317 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.7; A26.4.24 
(591) Đen, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Ngô Kim Lai   (VN) 
297-299 Âu Dương Lân, phường 2, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bổ viên nang làm từ đông trùng hạ thảo; thực phẩm chức năng dạng 

nước làm từ đông trùng hạ thảo; thực phẩm chúc năng dạng bột làm tù đông trùng hạ 
thảo.  

 
Nhóm 29: Đông trùng hạ thảo sấy khô, đông trùng hạ thảo đóng gói (nấm đóng gói).  

 
Nhóm 30: Trà làm từ đông trùng hạ thảo.  

 
Nhóm 33: Rượu làm từ đông trùng hạ thảo.  

 

 
(210) 4-2015-10318 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Lễ  

(VN) 
134B, khu phố 2, phường 7, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Thạch dừa. 
 

 
(210) 4-2015-10320 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) JOYOU GROHE HOLDING AG   (DE) 

Feldmuehleplatz 15, 40545 Duesseldorf, 
Germany  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị cho mục đích cung cấp nước và vệ sinh, bao gồm thiết bị cho mục đích 

cung cấp nước và vệ sinh cho nhà bếp; phụ kiện của hệ thống vệ sinh, thiết bị và phụ kiện 
cho hệ thống cung cấp nước, hệ thống làm nóng nước, hệ thống bồn tắm, hệ thống vòi hoa 
sen, hệ thống giặt quần áo, hệ thống rửa bát đĩa, hệ thống chậu vệ sinh cho phụ nữ và hệ 
thống vệ sinh và thiết bị và phụ kiện cho hệ thống lấy và xả nước của các hệ thống nêu 
trên, các thiết bị và phụ kiện nêu trên, bao gồm cả các thiết bị và phụ kiện điều khiển 
bằng kỹ thuật số và điều khiển bằng cảm ứng; phụ kiện của máy trộn nước nóng lạnh; phụ 
kiện cho hệ thống nước thải và hệ thống thoát nước; vòi cho giá rửa mặt, cho chậu, cho 
vòi hoa sen và cho chậu vệ sinh cho phụ nữ; vòi hoa sen, vòi hoa sen cầm tay và vòi hoa 
sen để cao hơn đầu, vòi hoa sen trên trần nhà, phụ kiện của vòi hoa sen, vòi hoa sen mát 
xa, vòi hoa sen, miệng vòi xịt và đầu xịt cho các sản phẩm nêu trên; vật dụng giữ, ống và 
ống nối cho các loại vòi sen nói trên; cột vòi hoa sen, bộ vòi hoa sen hoàn chỉnh và buông 
giặt, sàn thoát nước của buồng tắm khoang kín (loại thấp), sàn thoát nước của buồng tắm 
khoang kín (loại cao), buồng tắm kính khoang kín, hệ thống vòi hoa sen, thiết bị vòi hoa 
sen, hệ thống, vòi hoa sen/bồn tắm, thiết bị vòi hoa sen, buồng tắm gương sen (khoang 
kín) và bồn tắm (khung kín), vòi hoa sen tự đóng được điều khiển điện tử; bao gồm phụ 
kiện cung cấp nước và vệ/sinh nêu trên được điều nhiệt và/hoặc phụ kiện điều khiển 
không bằng tiếp xúc; vòi cho bồn rửa máy trộn nước; van trộn, vòi giảm áp suất, van 
đóng, đường nước vào và đường thoát nước (phụ kiện vệ sinh); máy làm mềm nước; 
khoang chứa nước cho bàn cầu; chậu rửa; chậu vệ sinh cho phụ nữ; nhà vệ sinh di động; 
buồng vệ sinh; chậu vệ sinh; bệ xí vệ sinh; thiết bị xối nước; chỗ đi tiểu; bàn cầu bằng 
gốm; chậu rửa bằng gốm; bồn tắm; bệ xí bệt; đồ vệ sinh, cụ thể là chậu rửa, buồng giặt; 
chậu tắm, bồn tắm ngồi; bộ phận và phụ kiện của tất cả các sản phẩm nêu trên. 

 

 
(210) 4-2015-10322 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.4; 1.5.1; A14.3.13 
(591) Đen, trắng 
(731) DARKS CORPORATION   (US) 

1070 E. Main Street, Lake City, South 
Carolina 29560, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 07: Đai truyền và dây curoa dùng cho máy móc. 
 

Nhóm 17: Cao su, cao su tổng hợp, cao su thô hoặc bán thành phẩm, nút bằng cao su, 
nhựa nhân tạo (bán thành phẩm), nhựa tổng hợp (bán thành phẩm), chất dẻo bán thành 
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phẩm, ống mềm không băng kim loại, hợp chất chống ẩm cho các công trình xây dựng, 
vật liệu cách điện, cách nhiệt, vật liệu đệm lót bằng cao su và bằng chất dẻo.  

 

 
(210) 4-2015-10323 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(300) 86/470,176  03.12.2014 US 

  
(731) DARKS CORPORATION   (US) 

1070 E. Main Street, Lake City, South 
Carolina 29560, U.S.A. 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 07: Đai truyền và dây curoa dùng cho máy móc.  
 

Nhóm 17: Cao su, cao su tổng hợp, cao su thô hoặc bán thành phẩm, nút bằng cao su, 
nhựa nhân tạo (bán thành phẩm), nhựa tổng hợp (bán thành phẩm), chất dẻo thành phẩm, 
ống mềm không bằng kim loại, hợp chất chống ẩm cho các công trình xây dựng, vật liệu 
cách điện, cách nhiệt, vật liệu đệm lót bằng cao su và bằng chất dẻo.  

 

 
(210) 4-2015-10324 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần may Minh 

Xương   (VN) 
16, khu phố 7, đường Trường Chinh, 
phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-10325 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ Dũng 
Phong  (VN) 
Số 53 Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe gắn máy, mô tô. 
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(210) 4-2015-10326 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ Tâm 
Phong Long An  (VN) 
Số 37 Trương Định, phường 2, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe gắn máy, mua bán xe mô tô. 

 

 
(210) 4-2015-10327 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hải Dương 
Gas  (VN) 
Lô CN5B khu công nghiệp tàu thủy Lai 
Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 04: Các nhiên liệu dùng để đốt cụ thể là: khí thô, khí thấp áp, khí hỏa lỏng (ga). 
 

Nhóm 06: Bình ga; bồn chứa ga bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-10328 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hải Dương 
Gas  (VN) 
Lô CN5B khu công nghiệp tàu thủy Lai 
Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 04: Các nhiên liệu dùng để đốt cụ thể là: khí thô, khí thấp áp, khí hóa lỏng (ga). 
 

Nhóm 06: Bình ga; bồn chứa ga bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-10329 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thành Thái  (VN) 
90 Nguyễn Khoa Chiêm, phường Hòa 
Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 30: Các sản phẩm thực phẩm làm từ bột gạo cụ thể: bánh tráng (bánh đa, bánh 
gạo), bánh mỳ, mỳ ống, mỳ sợi; bánh ngọt; bánh làm từ ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2015-10330 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A25.7.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hưng Thịnh Quang Minh  (VN) 
07 Phan Anh, phường Khuê Trung, quận 
Cẩm lệ, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn (dầu thực vật); nước mắm; bơ thực vật; nước canh thịt. 
 

Nhóm 30: Hạt nêm (đồ gia vị); bột ngũ cốc; nước xốt, nước chấm (đồ gia vị); thực phẩm 
ăn nhanh làm từ ngũ cốc; cà phê; trà. 

 
Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai; nước giải khát các loại: nước chanh muối, 
nước chanh dây, nước dâu, nước uống tăng lực, nước bí đao, nước cam ép, nước me (các 
loại nước uống). 

 

 
(210) 4-2015-10331 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.5.2; A5.11.11 
(591) Xanh, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khoa học công 
nghệ Vĩnh Hòa  (VN) 
Xóm Đông Thành, xã Vĩnh Thành, 
huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống có hương vị lúa gạo (không có cồn); đồ uống không có cồn.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: đồ uống không có cồn, đồ uống có cồn, gạo thảo dược, 
giống lúa gạo, nước giải khát. 

 

 
(210) 4-2015-10333 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) MCM HOLDING AG   (CH) 

Bahnhofplatz, CH-6300 Zug, Switzerland

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính râm; kính quang học; máy đọc ký tự quang học; kính bảo hộ cho thể thao; 

kính bảo hộ lao động; kính bảo hộ khi bơi; kính bảo hộ đi xe mô tô; kính bảo hộ trượt 
tuyết; hộp đựng kính đeo mắt; giẻ lau kính đeo mắt; dây xích đeo của kính mắt và kẹp 
kính đeo mắt; kính đeo mắt; dây nhỏ đeo kính mắt; gọng kính đeo mắt. 
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Nhóm 18: Da và giả da; da động vật; da sống; túi; vali (hành lý); túi du lịch; vali; ba lô; 
túi thể thao; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); ô dùng cho chơi gôn; hàng hóa 
nhỏ bằng da, giả da, nhựa hoặc vải như túi cầm tay cho phụ nữ, ví tiền, sản phẩm mỹ 
phẩm và trang điểm, túi ngân hàng, ví tiền với các ngăn đựng thẻ căn cước và tiền, túi có 
thể giặt được, bao để móc chìa khóa; ô và ô che nắng; gậy chống; bộ da lông thú nhân 
tạo; vòng cổ dùng cho chó và dây dắt chó bằng da. 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; ca vát; khăn quàng cổ; bao tay lớn (trang 
phục); thắt lưng (trang phục); găng tay (trang phục).  

 

 
(210) 4-2015-10334 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) SociÐtÐ des Produits NestlÐ 

S.A.  (CH) 
1800 Vevey, Switzerland 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng và chất dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế và điều trị 

bệnh; sữa công thức (dùng cho mục đích y tế) dùng cho trẻ sơ sinh, đồ ăn, đồ uống và 
chất làm thức ăn cho trẻ sơ sinh; sữa công thức (dùng cho mục đích y tế) dùng cho trẻ em, 
đồ ăn, đồ uống và chất làm thức ăn cho trẻ em dùng cho mục đích y tế; đồ ăn và chất làm 
thức ăn cho trẻ sơ sinh, trẻ em và người ốm dùng cho mục đích y tế; đồ ăn và chất làm 
thức ăn dùng cho phụ nữ đang mang thai, bà mẹ đang cho con bú, dùng cho mục đích y 
tế; chất dinh dưỡng bổ sung và chất bổ sung cho chế độ ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; 
chế phẩm vitamin; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-10337 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.17; 1.15.5; A5.11.11 
(591) Tím, vàng kim loại 
(731) Tập đoàn VINGROUP - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy; bao thư; phong thư; phong bì; hộp các tông; thùng các tông. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; tiếp thị; nghiên cứu thị trường; điều tra thị trường; tổ chức hội chợ 
và triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển; vận chuyển hàng hóa; vận chuyển thư; phát chuyển nhanh; phát 
chuyển hỏa tốc; bưu phát. 
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Nhóm 42: Phần mềm và chương trình (phần mềm) quản lý vận chuyển thư, vận chuyển 
hàng hóa, phát chuyển nhanh. 

 

 
(210) 4-2015-10338 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; 26.4.3; 3.7.17; 1.15.5; 

A5.11.11; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Vàng kim loại, đen 
(731) Tập đoàn VINGROUP - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy rửa; chế phẩm làm sạch; xà phòng; nước rửa bát; nước lau sàn 

nhà (chế phẩm tẩy rửa). 
 

Nhóm 16: Giấy; giấy vệ sinh; giấy ăn; hộp giấy ăn; giấy thấm mồ hôi; màng bọc thực 
phẩm. 

 
Nhóm 21: Nồi; xong; chảo; bát (ăn); cây lau nhà; khăn lau nhà (dùng cho gia đình).  

 
Nhóm 24: Chăn (vỏ); ga, vỏ gối; vỏ đệm; khăn trải bàn; khăn trải giường.  

 

 
(210) 4-2015-10339 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.17; A5.11.11; 1.15.5; A1.1.10; 

26.4.3; A5.3.15 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng, ghi 
(731) Tập đoàn VINGROUP - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá, không còn sống; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; sữa; 

dầu thực vật.  
 

Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây; thức ăn cho động vật. 
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(210) 4-2015-10341 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.8 
(731) Công ty TNHH tư duy sáng 

tạo Đại Vương Hoàng  (VN) 
12 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 03: Sữa rửa mặt; nước hoa hồng; kem dưỡng da ban ngày và ban đêm (mỹ phẩm); 

serum (sản phẩm đậm đặc dùng để chăm sóc da); kem trị nám (mỹ phẩm); kem mát-xa; 
mặt nạ dưỡng da; dầu tẩy trang; kem chống nhăn quầng mắt; kem tẩy tế bào chết; kem 
chống nắng; kem trị mụn. 

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, sữa rửa mặt, nước hoa hồng, kem 
dưỡng da ban ngày và ban đêm (mỹ phẩm), serum (sản phẩm đậm đặc dùng để chăm sóc 
da), kem trị nám, kem mát-xa, mặt nạ dưỡng da, dầu tẩy trang, kem chống nhăn quầng 
mắt, kem tẩy tế bào chết, kem chống nắng, kem trị mụn; quảng cáo; tổ chức sự kiện phục 
vụ cho mục đích kinh doanh thương mại. 

 

 
(210) 4-2015-10342 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, vàng, tím, 

đen, da cam 
(731) PARK YONG HO   (KR) 

Gangseo-gu.Hwagok 8 Dong 894 - 1 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức triển lãm các tác phẩm tranh, ảnh nghệ thuật cho mục đích giáo dục 

hoặc văn hóa; dịch vụ phòng trưng bày các tác phẩm tranh, ảnh nghệ thuật; cho thuê tranh 
vẽ, ảnh nghệ thuật và các tác phẩm thư pháp. 

 

 
(210) 4-2015-10343 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đen, vàng, xám, trắng 
(731) SANYANG MOTOR COMPANY 

LIMITED  (TW) 
No 3, Chung Hua road, Hukou, Hsinchu, 
Taiwan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 12: Xe mô tô; xe máy; xe ô tô; động cơ xe mô tô; động cơ xe máy; động cơ xe ô tô. 
 

Nhóm 35: Mua bán hàng hóa liên quan đến xe mô tô, xe máy, xe ô tô và phụ tùng của 
chúng; quảng cáo liên quan đến xe mô tô, xe máy, xe ô tô và phụ tùng của chúng. 

 

 
(210) 4-2015-10344 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.3.15; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Đầu tư sản 

xuất và Phát triển nông 
nghiệp Việt Nam  (VN) 
Số 12, tổ dân phố 12, phường Kiến 
Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy ép sinh khối (ép mùn, trấu, củi, lõi ngô, vỏ lạc, mùn cưa), máy xay dùng 

điện, máy nghiền dùng điện. 
 

Nhóm 11: Bếp, máy sấy nông sản.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy ép sinh khối (ép mùn, trấu, củi, lõi ngô, vỏ lạc, mùn cưa), máy 
xay dùng điện, máy nghiền dùng điện; mua bán bếp, máy sấy nông sản. 

 

 
(210) 

 
4-2015-10345 

 
(220) 

 
25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.15; 26.1.2; 2.5.6 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần dược mỹ 

phẩm CVI  (VN) 
Phòng 303, nhà B, số 352 Giải Phóng, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem chống hăm 

không chứa thuốc.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; kem chống hăm chứa thuốc. 
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(210) 4-2015-10346 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ khí chính 
xác Thành Đạt  (VN) 
Khu Trung Tâm, xã Dục Tú, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy gia công cơ khí cụ thể là: máy phay; máy tiện; máy cắt plasma; máy đóng 

gói sản phẩm; người máy robot (máy móc). 
 

 
(210) 4-2015-10348 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.7.3; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Vàng, đỏ, nâu 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

MUMVIET  (VN) 
Số 17, ngách 80/14, phố Nhân Hòa, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh pizza; mì sợi; bánh kẹo; các loại cơm; các loại xôi; kem lạnh. 
 

Nhóm 32: Đồ uống có ga; nước ngọt; nước khoáng; nước sinh tố. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-10349 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 25.1.6; A26.11.9 
(591) Xanh nước biển, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

MUMVIET  (VN) 
Số 17, ngách 80/14, phố Nhân Hòa, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt; bánh pizza. 
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(210) 4-2015-10350 (220) 25.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 1.15.15; A11.3.3 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

MUMVIET  (VN) 
Số 17, ngách 80/14, phố Nhân Hòa, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga, nước ngọt, nước khoáng (đồ uống), nước sinh tố. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-10351 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.13.25; A16.1.16 
(591) Cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Giải trí Di 
động  (VN) 
Lầu 4 Sogetraco Building, số 30 Đặng 
Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ hỗ trợ thanh toán trực tuyến, tín dụng; dịch vụ xử lý xác thực và cấp 

phép giao dịch thanh toán điện tử trên môi trường internet. 
 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn: giải trí truyền hình; 
xuất bản sách. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính: cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; dịch 
vụ cung cấp tra cứu thông tin qua internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin; chú dẫn 
địa điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp 
phương tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của 
khách hàng về các thông tin được người sử dụng xác dịnh; bao gồm các công cụ tra cứu 
và các liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ; cụ thể là cung cấp 
một website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 
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(210) 4-2015-10352 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.1; 1.15.23; 26.4.4; 15.1.13 
(591) Xanh da trời, đỏ cam, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư Bảo 

Thạch  (VN) 
Khu phố 5, phường Mũi Né, thành phố 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động 

sản); cho thuê căn hộ; cho thuê phòng ở; quản lý, đầu tư bất động sản. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, resort du lịch; nhà nghỉ du lịch; cho thuê phòng họp, hội 
nghị; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê. 

 
 

 
(210) 4-2015-10353 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; A5.5.21; A5.5.20; A5.3.14 
(591) Ghi nhạt, ghi đậm, nâu 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và du lịch Sen á Châu  (VN) 
Số 285, đường Hoàng Hoa Thám, 
phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa; dịch vụ lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải hành khách; 

điều hành tua du lịch; tổ chức tua du lịch; đại lý vé máy bay.  
 
 

 
(210) 4-2015-10355 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A11.3.3; A26.11.12 
(591) Vàng, da cam, nâu, xám 
(731) Nguyễn Thị Kim Anh  (VN) 

221B-C5, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2015-10356 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A11.3.3; A26.11.12 
(591) Vàng, da cam, nâu, xám 
(731) Nguyễn Thị Kim Anh   (VN) 

221B-C5, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 

CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-10357 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A11.3.3; A26.11.12 
(591) Vàng, da cam, nâu, xám 
(731) Nguyễn Thị Kim Anh   (VN) 

221B-C5, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-10360 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.3; 26.1.1; 26.1.11 
(591) Đỏ đậm, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần Gốm Mỹ  (VN) 

Thôn Hoàng Gián, xã Hoàng Tiến, thị xã 
Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch ngói đất sét nung, gạch cotto (lát nền) đất sét nung.  
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(210) 4-2015-10361 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.11; 26.4.3; 26.1.1 
(591) Đỏ đậm, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần Gốm Mỹ   (VN)

Thôn Hoàng Gián, xã Hoàng Tiến, thị xã 
Chí Linh, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch ngói đất sét nung, gạch cotto (lát nền) đất sét nung.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-10362 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Gốm Mỹ   (VN)

Thôn Hoàng Gián, xã Hoàng Tiến, thị xã 
Chí Linh, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch ngói đất sét nung, gạch cotto (lát nền) đất sét nung.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-10363 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A11.3.7; A26.4.6; 25.5.25 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Việt Baby  
(VN) 
191 Huỳnh Văn Nghệ, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (cháo, súp), dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ (cháo, súp), quản lý quá 
trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng (cháo, súp).  
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(210) 4-2015-10364 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A11.1.2; 26.4.2; A26.11.8; A25.3.3 
(591) Vàng, hồng, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Việt Baby  
(VN) 
191 Huỳnh Văn Nghệ, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (cháo, súp), dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ (cháo, súp), quản lý quá 
trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng (cháo, súp). 

 
 

 
(210) 4-2015-10365 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.8 (540) 

 

(731) Trần Đức Thắng  (VN) 
651 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, túi xách, thắt lưng, ví. 

 
 

 
(210) 4-2015-10366 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.7.3; A5.3.15; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây đậm, vàng, đỏ, nâu đất, 

trắng, đem, xanh lá cây nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ nông nghiệp Phước 
Thanh Phong  (VN) 
Số 494 đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp; hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân 
lân/phân phốt phát/phốt phát / phân bón.  
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(210) 4-2015-10367 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.7.23; 2.7.15; 2.7.14; 25.1.25 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Vân Anh   (VN) 
K59/10 Nguyễn Tri Phương, phường 
Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố 
Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo Trung văn (Hoa ngữ).  

 

 
(210) 4-2015-10368 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.5.1; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển đậm, xanh 

nước biển nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ vận tải quốc tế Đại 
Dương Việt  (VN) 
Lầu 6, tòa nhà GIC, số 18A đường D2, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch.  

 

 
(210) 4-2015-10369 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(591) Trắng, xanh dương (540) 

  

(731) Công ty TNHH JFM  (VN) 
Số 87/16 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da; vali và túi du lịch. 
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2015-10370 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; 26.1.1 
(591) Tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần J & J Việt Nam  
(VN) 
338/22 An Dương Vương, phường 4, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè/trà; ca cao; đường,; gạo; kem ăn lạnh; bánh quy; chất liên kết dùng 
cho kem thực phẩm (kem có thể ăn được); bánh mỳ; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống 
trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở socola; thạch hoa quả (bánh kẹo); sữa chua lạnh.  

 
Nhóm 32: Bia, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không cồn: đồ uống ép từ quả 
không chứa cồn; nước ép trái cây; nước khoáng; nước ép rau quả ( đồ uống); nước sô đa; 
cốc - tai, không có cồn.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-10371 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; 26.1.1 
(591) Tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần J & J Việt Nam  
(VN) 
338/22 An Dương Vương, phường 4, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè/trà; ca cao; đường; gạo; kem ăn lạnh;  bánh quy; chất liên kết dùng 

cho kem thực phẩm (kem có thể ăn được); bánh mỳ; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống 
trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở socola; thạch hoa quả (bánh kẹo); sữa chua lạnh.   

 
Nhóm 32: Bia, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không cồn: đồ uống ép từ quả 
không chứa cồn; nước ép trái cây; nước khoáng; nước ép rau quả ( đồ uống); nước sô đa; 
cốc - tai, không có cồn.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-10372 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Nâu, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Trung Đô  

(VN) 
Số 205 đường Lê Duẩn, phường Trung 
Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 
(511)   Nhóm 19: Ngói; không bằng kim loại.  
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(210) 4-2015-10373 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.5.16; 26.4.2; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Nâu, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Trung Đô  

(VN) 
Số 205 đường Lê Duẩn, phường Trung 
Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An   

(540) 

 

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 
(511)   Nhóm 19: Ngói; không bằng kim loại.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-10374 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.2; 5.5.16 
(591) Nâu, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Trung Đô  

(VN) 
Số 205 đường Lê Duẩn, phường Trung 
Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An   

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 
(511)   Nhóm 19: Ngói; không bằng kim loại.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-10375 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; 25.5.1 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sản phẩm y tế 
Hà Nội  (VN) 
Số 2b, ngõ 98, đường Xuân Thủy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-10376 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; 25.5.1 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sản phẩm y tế 
Hà Nội   (VN) 
Số 2b, ngõ 98, đường Xuân Thủy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

 
(210) 4-2015-10377 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần J&J Việt Nam  
(VN) 
338/22 An Dương Vương, phường 4, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại: rầm kim loại kim loại dùng cho xây 

dựng/dầm kim loại kim loại dùng cho xây dựng; thanh mỏng lát trần nhà bằng kim loại; 
rầm đỡ bằng kim loại; trần nhà bằng kim loại; xà rầm bằng kim loại; rầm nhà bằng kim 
loại; khung kim loại dùng cho xây dựng; tấm kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu xây 
dựng bằng kim loại.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: trần nhà không bằng kim loại; vật liệu xây 
dựng không bằng kim loại; thạch cao; tấm lợp mái không bằng kim loại; lớp ốp, không 
bằng kim loại cho các công trình xây dựng; tấm lát mỏng không bằng kim loại; vách 
ngăn, không bằng kim loại.  

 
 

 
(210) 4-2015-10378 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.1.14; A3.1.25; A25.7.5 
(591) Xanh, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Chấn Hồng  
(VN) 
137/28 Trịnh Đình Trọng, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2015-10379 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A26.11.7 
(591) Trắng, đỏ, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhôm Xingfa 
Shalumi - Nhà máy nhôm 
Xingfa Shalumi  (VN) 
Số 115A đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam 
Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm định hình; hợp kim nhôm; cửa các loại bằng kim loại; vật liệu xây 

dựng bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; kim loại thường và hợp kim của chúng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: thanh nhôm định hình; hợp kim nhôm, cửa các loại bằng kim loại, 
vật liệu xây dựng bằng kim loại, bản lề bằng kim loại, kim loại thường và hợp kim của 
chúng. 

 

 
(210) 4-2015-10381 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) BENQ MATERIALS CORP.  (TW) 

29, Jianguo E. Road, Guishan Dist., 
Taoyuan City 333, Taiwan 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mặt; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mài mòn da 

mặt; nhũ tương dùng cho mặt; kem chăm sóc da và mặt; dầu chăm sóc cho da và mặt; son 
môi; son bóng; kem bôi môi; gel mát xa không chứa thuốc; kem bôi tay; nhũ tương bôi 
tay; kem chống nhăn; mỹ phẩm chăm sóc da và mặt; xà phòng dùng cho da; muối tắm 
không chứa thuốc; chế phẩm làm sạch da và mặt; chế phẩm làm sạch cho cá nhân; sữa 
dùng cho cơ thể; kem dùng cho cơ thể; kem bôi da; kem dùng ban đêm; kem mát (mỹ 
phẩm); sữa làm sạch da; phấn trang điểm; kem bôi làm rám nắng; chế phẩm tẩy trang; chế 
phẩm mỹ phẩm chứa thuốc; xà phòng làm sạch mặt; sữa rửa mặt; gel tắm. 

 
Nhóm 05: Băng dính y tế; gelatin dùng cho mục đích y tế; gel bôi để điều trị y tế và chữa 
bệnh để tẩy sẹo và vết thương; băng dùng trong phẫu thuật; băng cho vết thương trên da; 
băng dính y tế để băng bó vết thương; băng dính dùng trong phẫu thuật; vật liệu băng bó 
dùng cho mục đích y tế; miếng thuốc cao đắp da dùng cho y tế; thuốc chữa chai chân; 
thạch cao y tế; chế phẩm dược cho mục đích y tế; chế phẩm bổ sung dinh dưỡng; chế 
phẩm điều trị mụn trứng cá; băng dùng phẫu thuật. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ mát xa cho mục đích làm đẹp; thiết bị và dụng cụ dùng 
điện cho mục đích làm đẹp; thiết bị và dụng cụ y tế và chữa bệnh; công cụ y tế và chữa 
bệnh; thiết bị sử dụng siêu âm để làm sạch da cho mục đích mỹ phẩm.  
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(210) 4-2015-10383 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.2.7 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH giải pháp và 

chuyển giao công nghệ PNH  
(VN) 
Số 54, phố Dương Quảng Hàm, phường 
Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); sắp xếp và tiến hành hội thảo; tổ chức các cuộc thi 

(giáo dục); khảo thí giáo dục; giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo). 
 

 
(210) 4-2015-10384 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Trần Thị Thu Thủy  (VN) 
793/55/24 Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Huấn luyện; giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2015-10385 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 2.9.1; 2.9.14; 

A2.9.15; 1.15.5 
(540) 

  

(731) Trần Thị Thu Thủy   (VN) 
793/55/24 Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Huấn luyện; giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2015-10386 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 9.7.1; A9.7.25 (540) 

  

(731) Trần Thị Thu Thủy   (VN) 
793/55/24 Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 41: Huấn luyện; giảng dạy. 
 

 
(210) 4-2015-10387 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.3.1; A5.3.15; A5.5.20; 4.5.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng, xanh dương, xanh đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang Hải 
Ly  (VN) 
116-118 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho người.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-10388 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.5.1; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng, xanh dương, xanh đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang Hải 
Ly   (VN) 
116-118 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn, trang phục, đồng phục. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-10389 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A11.3.7; A11.1.6 
(591) Vàng cam, đen, đỏ nâu, đỏ đậm, đỏ tươi, 

xám đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH The Flavor 
Connection  (VN) 
283 Hàn Hải Nguyên, phường 2, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-10390 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.7.25; A5.3.13; A5.3.14; 5.7.14; 2.3.1 
(591) Xanh lá cây, xanh đậm, vàng 
(731) Uông Mạnh Tấn  (VN) 

46, ngõ 302, đường Láng, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi; trái cây có múi, tươi; thảo mộc tươi; nấm tươi; hạt giống thực vật; 

rau tươi. 
 

 
(210) 4-2015-10391 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.5.1; 26.4.2 
(591) Da cam, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH công nghệ và 

thương mại Hà Sơn  (VN) 
Số 1, ngõ 172, phố Thái Thịnh, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy công cụ cụ thể là máy cắt tuốt dây điện, máy cưa vòng, máy đột, 

máy gia công kim loại tấm, máy gia công trung tâm, máy hàn, máy mài, máy mài khuôn, 
máy nhỏ keo; mua bán dụng cụ điện cầm tay; mua bán máy cắt khắc laser, CNC, plasma; 
mua bán máy hút bụi, máy hút bụi công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-10392 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(300) 86439816 30.10.2014 US 

(531) 26.4.1 
(731) ATLAS SOLUTIONS, LLC  (US) 

1601 Willow Road, Menlo Park, 
California 94025, United States 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính sử dụng để quản lý, đánh giá, và sắp xếp quảng cáo cho 

người khác. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; kinh doanh và quảng cáo, cụ thể là lập kế hoạch truyền 
thông và mua phương tiện truyền thông cho người khác; kinh doanh và quảng cáo, cụ thể 
là quảng cáo cho việc giám sát thực hiện quảng cáo, cho việc quản lý, phân phối và sắp 
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xếp quảng cáo, cho việc phân tích dữ liệu quảng cáo, cho việc báo cáo dữ liệu quảng cáo, 
và cho việc tối ưu hóa thực hiện quảng cáo; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực quảng cáo, cụ 
thể là sự cố gắng tiếp thị theo yêu cầu của khách hàng của người khác; thông tin thương 
mại, cụ thể là, quản lý quảng cáo bằng việc cung cấp báo cáo, kế hoạch quảng cáo, và 
quản lý lưu trữ quảng cáo điện tử, để sử dụng trên mạng máy tính toàn cầu. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo trong lĩnh vực lập kế hoạch chiến lược truyền thông liên quan 
tới quảng cáo, tiếp thị và kinh doanh; tạp chí trực tuyến, cụ thể là, nhật ký điện tử có nội 
dung quảng cáo, tiếp thị và kinh doanh. 

 
Nhóm 42: Cung cấp tạm thời việc sử dụng trực tuyến phần mềm không tải xuống được để 
sử dụng trong lĩnh vực quản lý, đánh giá, và sắp xếp quảng cáo của người khác; nhà cung 
cấp các dịch vụ ứng dụng có tính năng phần mềm giao diện lập trình ứng dụng để quản lý, 
giám sát, báo cáo và đánh giá lập kế hoạch truyền thông, mua phương tiện truyền thông 
và quảng cáo của người khác. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-10394 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) SAPUTO DIARY PRODUCTS 

CANADA G.P.  (CA) 
6869 Metropolitain Blvd. East, Saint-
Leonard, Quebec CANADA H1P1X8  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 29: Pho mát. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-10395 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) SAPUTO DIARY PRODUCTS 

CANADA G.P.  (CA) 
6869 Metropolitain Blvd. East, Saint-
Leonard, Quebec CANADA H1P1X8  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Pho mát. 
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(210) 4-2015-10396 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) SAPUTO DIARY PRODUCTS 

CANADA G.P.  (CA) 
6869 Metropolitain Blvd. East, Saint-
Leonard, Quebec CANADA H1P1X8  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Pho mát. 

 

 
(210) 4-2015-10397 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) SAPUTO DIARY PRODUCTS 

CANADA G.P.  (CA) 
6869 Metropolitain Blvd. East, Saint-
Leonard, Quebec CANADA H1P1X8  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Pho mát. 

 

 
(210) 4-2015-10398 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) SAPUTO DIARY PRODUCTS 

CANADA G.P.  (CA) 
6869 Metropolitain Blvd. East, Saint-
Leonard, Quebec CANADA H1P1X8  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 29: Pho mát. 

 

 
(210) 4-2015-10399 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Xanh, trắng, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc Cường  
(VN) 
44 Phạm Văn Nghị, phường Thạc Gián, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2015-10400 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần BT Việt Nam  

(VN) 
Số 1B phố Trung Liệt, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-10401 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.3 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất xuất nhập khẩu mỹ 
phẩm Milano   (VN) 
122 Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 

 
4-2015-10402 

 
(220) 

 
27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.3 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất xuất nhập khẩu mỹ 
phẩm Milano  (VN) 
122 Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-10403 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.3 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất xuất nhập khẩu mỹ 
phẩm Milano  (VN) 
122 Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

 
(210) 4-2015-10404 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.3 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất xuất nhập khẩu mỹ 
phẩm Milano  (VN) 
122 Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-10405 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.3 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất xuất nhập khẩu mỹ 
phẩm Milano  (VN) 
122 Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-10406 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.3 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất xuất nhập khẩu mỹ 
phẩm Milano  (VN) 
122 Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-10407 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.3 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) CTY TNHH thương mại sản 
xuất xuất nhập khẩu mỹ 
phẩm MILANO   (VN) 
122 Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-10410 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.5.16; 26.4.2 
(591) Trắng, đen, xanh, vàng, đỏ 
(731) Cơ Sở sản xuất nhôm gia 

dụng Tân Đức Thành  (VN) 
63 QL.1, Kv2, phường Ba Láng, quận 
Cái Răng, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 21: Nồi (không dùng điện); chảo (không dùng điện); ấm không dùng điện; chậu, 

xô bằng nhôm.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm nhôm gia dụng cụ thể: nồi (không dùng điện) chảo 
(không dùng điện), ấm (không dùng điện), chậu, xô bằng nhôm; giới thiệu các sản phẩm 
nhôm gia dụng; trưng bày các sản phẩm nhôm gia dụng.  

 
 

 
(210) 4-2015-10411 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Toàn Mỹ Năng Lượng  (VN) 
18/62 ngõ An Sơn, phố Đại La, phường 
Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng dùng cho gia đình và công nghiệp dùng năng lượng mặt trời. 
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(210) 4-2015-10412 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế  
Toàn Mỹ Năng Lượng  (VN) 
18/62 ngõ An Sơn, phố Đại La, phường 
Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng dùng cho gia đình và công nghiệp dùng năng lượng mặt trời.  

 

 
(210) 4-2015-10413 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Toàn Mỹ Năng Lượng  (VN) 
18/62 ngõ An Sơn, phố Đại La, phường 
Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng dùng cho gia đình và công nghiệp dùng năng lượng mặt trời.  

 

 
(210) 4-2015-10414 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Năng Lượng Mới  (VN) 
Số 360 đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng dùng cho gia đình và công nghiệp dùng năng lượng mặt trời.  

 

 
(210) 4-2015-10415 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Xuân  (VN) 
126 đường số 43, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2015-10416 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, xanh lam, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 
thương mại Minh Hưng  (VN) 
Số nhà 9, ngõ 78, phố Lê Hồng Phong, 
phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn thực phẩm; bán lẻ thực phẩm; bán buôn đồ dùng gia đình; bán lẻ đồ 

dùng gia đình; bán buôn hàng dệt may; bán lẻ hàng dệt may.  
 
 

 
(210) 4-2015-10418 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.16; 3.7.10; 26.4.3; 7.1.5 
(591) Đen, đỏ, xanh, nâu 

(540) 

  

(731) Trần Hữu Long  (VN) 
Đội 2 Thôn Trà Đỏa 2, xã Bình Đào, 
huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến, yến sào chế biến; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào đã chưng 

cất và đóng hộp; tổ chim ăn được, sữa; váng sữa.  
 
 

 
(210) 4-2015-10419 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.4.3 
(591) Vàng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Toàn Tuấn Minh  
(VN) 
Lô 11-B2.3, khu TMDV Hòa Khánh 
Nam, phường Hòa Khánh Nam, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhiên liệu; dầu diezel; mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; dầu nhờn; dầu 

động cơ. 
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(210) 4-2015-10420 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 7.1.5; 7.5.10 
(591) Xanh lá cây đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Xổ số Kiến thiết Quảng Nam  
(VN) 
4 Trần Phú, phường Tân Thạnh, thành 
phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức quay giải xổ số; dịch vụ xổ số, thông tin giải trí; dịch vụ giải trí.  

 

 
(210) 4-2015-10421 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Nhật Hào   (VN) 
964/9B Hương lộ 2, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-10422 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Nhật Hào   (VN) 
964/9B Hương lộ 2, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-10424 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.17.11 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Phan Thị Hiền   (VN) 
Thôn 1A, xã Eakly, huyện Krông Pắc, 
tỉnh ĐăkLăk  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng da và giả da (quần áo, ví, dây thắt lưng, giày dép, túi 
xách, thú nhồi bông, đồng hồ, móc khóa, găng tay).  

 
 

 
(210) 4-2015-10426 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.15.15; A26.11.9; A20.1.3 
(591) Ghi nhạt, ghi đậm, xanh lá cây 
(731) ZOOMLION HEAVY INDUSTRY 

SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., 
LTD.  (CN) 
361 Yinpen Road (South), Changsha, 
Hunan Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ cho việc di chuyển trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường 

ray; xe nâng dỡ hành lý; xe nâng hàng; xe tải phun nước rửa đường; xe ô tô buýt đường 
dài; ô tô tải; rơ moóc (xe cộ); xe đẩy dùng để cuộn ống vòi; máy kéo; xe cút kít có thân 
xe lật được; xe ô tô; xe trộn bê tông; cơ cấu ghép nối cho phương tiện giao thông trên bộ; 
thùng lật của xe tải; trục của xe cộ; xe đẩy bằng tay; lốp bánh xe; thiết bị, máy móc và 
dụng cụ hàng không; thuyền; tàu nạo vét; xe cộ chạy bằng điện; khung gầm xe cộ. 

 
 

 
(210) 4-2015-10427 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.15.15; A26.11.9; A20.1.3 
(591) Ghi nhạt, ghi đậm, xanh lá cây 
(731) ZOOMLION HEAVY INDUSTRY 

SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., 
LTD.  (CN) 
361 Yinpen Road (South), Changsha, 
Hunan Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn cho xe cộ; hệ thống và thiết bị làm lạnh; thiết bị sấy; thiết bị sấy rơm và cỏ 

làm thức ăn cho gia súc; hệ thống và thiết bị sây khô; thiết bị cấp nhiệt cho nhiên liệu rắn, 
lỏng hoặc khí; hệ thống tưới nước tự động; máy tưới nước dùng cho mục đích nông 
nghiệp; thiết bị làm khô; thiết bị sấy khô thức ăn cho gia súc. 
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(210) 4-2015-10428 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.9; 26.15.15; A20.1.3 
(591) Ghi nhạt, ghi đậm, xanh lá cây 
(731) ZOOMLION HEAVY INDUSTRY 

SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., 
LTD.  (CN) 
361 Yinpen Road (South), Changsha, 
Hunan Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy gặt hái; máy cày (máy móc); máy giũ cỏ để phơi; máy 

nghiền mịn; máy gieo hạt; công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công; máy 
khoan; xe lu lăn đường; máy trộn bê tông; máy sản xuất bitum; xe ủi đất; máy đào xúc; 
máy đặt đường ray; máy làm đường đi; thiết bị nâng (loại trừ cáp treo dùng để đưa người 
trượt tuyết); máy nâng (thang máy); băng tải; máy nâng chuyển; thiết bị nâng; thiết bị 
chuyển vận dùng cho việc chất và bốc dỡ hàng hoá; cần trục to (cần trục Đerric); cần trục 
(thiết bị nâng và nhấc); bơm (bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ); đai truyền cho 
băng tải; máy quét đường (tự vận hành); thiết bị rửa; máy nghiền rác thải; máy cào tuyết. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-10429 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thành Long   (VN) 
Số 14 hẻm 35/69/95 phố Vũ Tông Phan, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Nước giặt, chất tẩy rửa. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-10430 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Long  (VN) 
Thôn Trung, xã Dương Hà, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay thịt, máy xay bột, máy nạo rau củ, máy xay, máy tách hạt, máy giặt. 
 

Nhóm 21: Nồi, xoong, chảo, ấm nước (không dùng điện) 
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(210) 4-2015-10431 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 15.7.1; 15.7.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Cao Hùng  (VN) 
908 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm khí nén; cưa xích; máy phát điện; máy bơm nước; máy cắt cỏ; máy 

phun xịt nước; máy nổ; thiết bị nâng; máy khoan đất; máy hàn. 
 

Nhóm 08: Bình xịt thuốc trừ sâu đeo lưng (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công). 
 

Nhóm 17: ống vòi tưới nước làm bằng cao su; ống vòi tưới nước làm bằng nhựa mềm 
poly vinyl-clo-rua (PVC); ống dẫn hơi làm bằng cao su; ống dẫn hơi làm bằng nhựa mềm 
poly vinyl-clo-rua (PVC); lớp lót bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp. 

 
Nhóm 35: Mua bán: máy bơm khí nén, cưa xích, máy phát điện, máy bơm nước, máy cắt 
cỏ, máy phun xịt nước, máy nổ, thiết bị nâng, máy khoan đất, máy hàn, bình xịt thuốc trừ 
sâu đeo lưng (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công), ống vòi tưới nước làm bằng nhựa mềm 
poly vinyl-clo-rua (PVC). 

 

 
(210) 4-2015-10432 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH LD Quốc tế AN 
NA KOREA  (VN) 
Thôn Văn Phú, xã Hoàng Văn Thụ, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, thực 

phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y, đường sữa (lactoza) dùng cho mục đích y tế, khăn vệ 
sinh dùng cho mục đích y tế, chế phẩm có thuốc dùng để tắm. 

 

 
(210) 4-2015-10433 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH LD Quốc tế AN 
NA KOREA  (VN) 
Thôn Văn Phú, xã Hoàng Văn Thụ, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, thực 
phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y, đường sữa (lactoza) dùng cho mục đích y tế, khăn vệ 
sinh dùng cho mục đích y tế, chế phẩm có thuốc dùng để tắm. 

 

 
(210) 4-2015-10434 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, 

LIMITED  (JP) 
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, 
Tokyo 103-8426, JAPAN 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và dược chất.  

 

 
(210) 4-2015-10435 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.1.1; A26.11.12; A26.11.7; 18.3.2 
(591) Đen, trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại sơn Nhật Anh  (VN)
Khu công nghiệp Hợp Thịnh, huyện Tam 
Dương, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn dầu dùng trong xây dựng. 
 

Nhóm 19: Bột bả tường; bột đá dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-10436 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.5.1; 26.4.4; 26.4.7; 26.13.25 
(591) Trắng, vàng, vàng nâu 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Mỹ 

MỸ  (VN) 
120 Lý Thái Tổ, phường 02, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ thể dục, thể thao và phục hồi sức khỏe; dịch vụ phòng tập 

thể dục thể thao. 
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Nhóm 42: Tư vấn thiết kế xây dựng; tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình; thiết kế 
bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng tiệc cưới; quán rượu (bar); dịch vụ khách sạn. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-10437 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.1.1; 2.3.1; 3.7.17; 26.1.1 
(591) Xanh, hồng, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thẩm mỹ Quốc 

tế Việt Hàn  (VN) 
5 Bình Thới, phường 11, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da, dược phẩm (thuốc điều 

trị). 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo, dạy nghề.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe (spa); mát-xa làm đẹp; thẩm mỹ viện. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-10438 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại sản xuất xuất 
nhập khẩu Queen Luxury 
Comestic  (VN) 
197B đường Hiền Vương, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2015-10439 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.15; 1.15.23 
(591) Đen, đỏ, vàng, xanh biển 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển công nghệ Anh Long  
(VN) 
595/29 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: bộ lưu điện, máy phô tô, máy fax, máy in, may đếm 

tiền, máy quay giám sát, đầu đọc mã vạch, máy quét, máy hủy giấy, mực in, thiết bị máy 
tính: chuột, bàn phím, màn hình, loa, ổ cứng. 

 

 
(210) 4-2015-10440 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Đại Thành 
Phát  (VN) 
369 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh: bồn cầu, bồn rửa mặt (lavabo), bồn tắm, vòi cảm ứng, vòi sen, 

chậu rửa chén. 
 

 
(210) 4-2015-10441 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Đại Thành 
Phát  (VN) 
369 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh: bồn cầu, bồn rửa mặt (lavabo), bồn tắm, vòi cảm ứng, vòi sen, 

chậu rửa chén. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: vòi sen, bồn tắm, bồn rửa mặt (lavabo).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
989 

(210) 4-2015-10442 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh rêu 
(731) Công ty TNHH quốc tế Oxy  

(VN) 
83/17 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: khăn giấy, khăn ướt (khăn bằng giấy ướp lạnh), khăn 

lót bằng giấy, giấy vệ sinh. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-10443 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh rêu 
(731) Công ty TNHH quốc tế Oxy  

(VN) 
83/17 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: khăn giấy, khăn ướt (khăn bằng giấy ướp lạnh), khăn 

lót bằng giấy, giấy vệ sinh. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-10444 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.15; A5.5.20; A5.3.13; 25.1.25 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, trắng 
(731) Công ty TNHH AC Bropro Việt 

Nam  (VN) 
36/9 Bis Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 20: Nệm mút lò xo; nệm mút xốp; gối; bàn ghế sa lông; giường. 
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(210) 4-2015-10445 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đỉnh Phú Thịnh   (VN) 
(Trong khuôn viên Công ty cổ phần Điện 
Cơ) khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường 
số 2, phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chế phẩm nhuộm tóc; nước sơn 

móng. 
 

 
(210) 4-2015-10447 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.8; 26.4.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đỉnh Phú Thịnh  (VN) 
(Trong khuôn viên công ty cổ phần Điện 
Cơ) khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường 
số 2, phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chế phẩm nhuộm tóc; nước sơn 

móng. 
 

 
(210) 4-2015-10448 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Cam, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Vẻ đẹp ¸ 
đông  (VN) 
Thôn Liên Trung, xã Tân Hà, huyện Lâm 
Hà, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-10450 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Phạm Đình Đô  (VN) 
209 Lê Duẩn, P.Eatam, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đaklak  

 

(511)   Nhóm 19: ống nhựa cứng và các khớp nối các loại bằng nhựa cứng; Gạch lát (không làm 
bằng kim loại); Gạch men (không làm bằng kim loại); Ngói (không làm bằng kim loại), 
đá lát sàn (không làm bằng kim loại); vật liệu xây dựng không làm bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-10451 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(540) 

  

(731) Phạm Đình Đô  (VN) 
209 Lê Duẩn, P.Eatam, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đaklak  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện các loại như: ổ cắm, phích cắm điện, công tắc, áp tô mát, dây 

điện, tủ điện.  
 

 
(210) 4-2015-10452 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A26.11.8 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH VIETNAMDREAMS 

TRAVEL SERVICE  (VN) 
Phòng 1901, tòa nhà Saigon trade Center, 
37 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Võ Trần (VO TRAN 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; giữ chỗ, đặt chỗ cho các chuyến đi; vận chuyển 

khách du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận tải hành khách đường bộ.  
 

 
(210) 4-2015-10459 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) PT DEXA MEDICA   (ID) 

Jl. Jend. Bambang Utoyo No. 138, 
Palembang, Indonesia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dạng liều.  
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(210) 4-2015-10460 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) PT DEXA MEDICA    (ID) 

Jl. Jend. Bambang Utoyo No. 138, 
Palembang, Indonesia   

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dạng liều.  

 

 
(210) 4-2015-10462 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.1; 25.5.3; 26.3.2; 26.7.25 
(731) CHEN, YUN-CHIN  (TW) 

No.134, Datong Rd., Toufen Township, 
Miaoli County 351, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy tạo bọt bằng nhựa tổng hợp để sơn lót; dụng cụ vận hành bằng khí nén để 

sơn phủ, phun sơn và sơn lót; máy tạo bọt.  
 

 
(210) 4-2015-10463 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.1; 25.5.3; 26.3.2; 26.7.25 
(731) F.O.S APPAREL GROUP SDN. BHD. 

(Company No: 1088274-K) 
(Incorporated in Malaysia)  (MY) 
No. 20, Jalan Jurunilai U1/20, Hicom 
Glenmarie Industrial Park, 40000 Shah 
Alam, Selangor, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo cho nam, nữ, trẻ em, bao gồm giày cao cổ; giày; dép đi trong nhà; thắt 

lưng (trang phục); mũ nồi; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); áo váy; mũ; áo thun ngăn tay; áo 
gilê, tất cả đều thuộc nhóm 25.  

 

 
(210) 4-2015-10464 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Mai Văn Hải  (VN) 
88D đường Hùng Vương, phường 9, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, mũ (nón). 
 

 
(210) 4-2015-10465 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Trần Tiến Trực   (VN) 
331 Lô J Cc Nguyễn Thiện Thuật, 
phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Âm li, loa, tivi, đầu VCD, đầu DVD, đầu karaoke.  

 

 
(210) 

 
4-2015-10466 

 
(220) 

 
27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Cơ sở Bông Mai I  (VN) 
259/1 Hàn Hải Nguyên, phường 2, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép các loại. 

 

 
(210) 4-2015-10467 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Võ Đoan Vy  (VN) 
331 Lô J Cc Nguyễn Thiện Thuật, 
phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Âm li, loa, tivi, đầu VCD, đẩu DVD, đầu karaoke.  

 

 
(210) 4-2015-10468 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Hà Quí Nhu   (VN) 
59 tổ 5, ấp 2, phường Phước Kiển, huyện 
Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê; quán 

rượu; quán bia. 
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(210) 4-2015-10469 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.1; A26.3.7; 26.3.23; 9.9.1; A9.9.11 (540) 

  

(731) Cơ sở Bông Mai I  (VN) 
259/1 Hàn Hải Nguyên, phường 2, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép các loại.  

 

 
(210) 4-2015-10471 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A17.2.2 
(591) Xanh dương, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hải Vy  (VN) 
148 đường số 8, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách. 

 

 
(210) 4-2015-10472 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 6.1.2; 26.3.2 
(591) Xanh biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị 
Hàng Hải  - MECOM  (VN) 
22 - 24 - 26 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện tử hàng hải như: thiết bị viễn thông, máy thông tin vô tuyến điện, 

máy định vị, máy dò cá, máy đo sâu, radar, bộ nắn dòng, ăng ten, amply hàng hải. 
 

Nhóm 35: Xuất nhập khẩu, mua bán các loại vật tư thiết bị nghề cá bao gồm: thiết bị hàng 
hải (thiết bị viễn thông, máy thông tin vô tuyến điện, máy định vị, máy dò cá, máy đo sâu, 
radar, la bàn, máy thủy lực), thiết bị an toàn (phao, xuồng cứu sinh, pháo tín hiệu, la bàn) 
và các loại vật tư thiết bị khâc nhằm phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của ngành 
hàng hải và ngành thủy sản.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo hành, lắp đặt các trang thiết bị hàng hải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất theo đơn đặt hàng và lắp ráp thiết bị theo đơn đặt hàng như: thiết bị 
viễn thông, máy thông tin vô tuyến điện, máy định vị, máy dò cá, máy đo sâu, radar, bộ 
nắn dòng, ăng ten, amply hàng hải. 
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Nhóm 42: Nghiên cứu tư vấn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về thiết bị hàng hải 
nhằm phục vụ cho khai thác hải sản; nghiên cứu kỹ thuật các sản phẩm và dịch vụ phục 
vụ trực tiếp cho ngành khai thác hải sản. 

 

 
(210) 4-2015-10473 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) HOME BOX OFFICE, INC.  (US) 

1100 Avenue of the Americas, New 
York, NY 10036, United States or 
America  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ 

tính, đĩa ghi, đĩa compact, DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; cơ cấu cho thiết 
bị vận hành bằng đồng xu. thiết bị xử lý dữ liệu; phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc đã tải 
xuống); bản ghi âm thanh và hình ảnh về các chương trình truyền hình nhiều tập; bản ghi 
âm thanh về các chương trình truyền hình nhiều tập; xuất bản phẩm điện tử có thể tải 
xuống; bản ghi âm thanh và hình ảnh có thể tải xuống về các chương trình truyền hình 
nhiều tập; trò chơi máy tính có thể tải xuống được; phần mềm trò chơi máy tính có thể tải 
xuống được hoặc đã ghi sẵn dùng cho điện thoại di động, máy tính bảng, điện thoại thông 
minh, thiết bị không dây và máy tính cá nhân; các tập tin (file) đa phương tiện có thể tải 
xuống được bao gồm các tác phẩm nghệ thuật, văn bản, âm thanh hình ảnh, trò chơi và 
các liên kết web qua Internet liên quan đến âm nhạc và truyên hình; đĩa trò chơi viđêô và 
hộp đựng băng trò chơi viđêô; phần mềm trò chơi viđêô (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống 
được); đoạn (clip) viđêô đã đượe ghi sẵn; đoạn (clip) âm thanh đã được ghi sẵn; phụ kiện 
điện thoại và điện thoại di động; cáp máy vi tính và phụ kiện máy vi tính; miếng đệm lót 
chuột máy vi tính; tai nghe vòng qua đầu và tai nghe, phần mềm có thể tải xuống được có 
nội dung giải trí liên quan đến các chương trình truyền hình nhiều tập; hộp đựng bảo vệ 
chuyên dụng cho máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh và các thiết bị 
điện tử cầm tay khác, máy nghe nhạc, điện thoại di động và thiết bị kỹ thuật số trợ giúp cá 
nhân; vỏ bọc bảo vệ bằng chất dẻo cao su hoặc nhựa vinyl dùng cho máy tính xách tay, 
máy tính bảng, điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử cầm tay khác, máy nghe 
nhạc, điện thoại đi động và thiết bị kỹ thuật số trợ giúp cá nhân.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí có bản chất là các chương trình truyền hình được phát sóng 
nhiều tập; cung cấp dịch vụ giải trí trực tuyến; cung cấp các thông tin trực tuyến liên quan 
đến giải trí; dịch vụ giải trí bằng âm thanh và hình ảnh được cung cấp trực tuyến từ cơ sở 
dữ liệu máy tính hoặc thông qua Internet; cung cấp thông tin, tin tức và bình luận về giải 
trí thông qua mạng máy tính toàn cầu trực tuyến; dịch vụ giải trí tương tác; dịch vụ giải trí 
tương tác trực tuyến có bản chất là website chứa đựng các ảnh chụp, viđêô và bài văn 
xuôi, các đoạn phim viđêô liên quan và các tài liệu đa phương tiện khác có nội dung hoặc 
liên quan đến nội dung của các chương, trình truyền hình nhiều tập; cung cấp các trò chơi 
viđêô trực tuyến không thể tải xuống được; cung cấp thông tin liên quan đến các trò chơi 
viđêô qua mạng thông tin liên lạc; cung cấp dịch vụ giải trí viđêô và giải trí truyền hình 
qua mạng thông tin toàn cầu.  
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(210) 4-2015-10474 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.23 (540) 

  

(731) Đồng Chí Văn  (VN) 
Xóm 2, thôn Duyên Yết, xã Hồng Thái, 
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: áo sơ mi, quần dài, bộ quần áo.  
 

 
(210) 4-2015-10475 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.17; 4.3.5 (540) 

  

(731) Đồng Chí Văn  (VN) 
Xóm 2, thôn Duyên Yết, xã Hồng Thái, 
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: áo sơ mi, quần dài, bộ quần áo (tất cả sản phẩm dùng cho nam giới). 
 

 
(210) 4-2015-10476 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 9.1.10; 26.3.23 (540) 

  

(731) Đồng Chí Văn   (VN) 
Xóm 2, thôn Duyên Yết, xã Hồng Thái, 
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: áo sơ mi, quần dài, bộ quần áo. 
 

 
(210) 4-2015-10477 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.1.25; A5.5.21; A5.5.20 (540) 

  

(731) Đồng Chí Văn   (VN) 
Xóm 2, thôn Duyên Yết, xã Hồng Thái, 
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: áo sơ mi, quần dài, bộ quần áo (tất cả sản phẩm dùng cho nam giới). 
 

 
(210) 4-2015-10478 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 25.1.25 (540) 

  

(731) Đồng Chí Văn   (VN) 
Xóm 2, thôn Duyên Yết, xã Hồng Thái, 
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 25: áo sơ mi, quần dài, bộ quần áo. 
 
 

 
(210) 4-2015-10479 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.24; A26.11.12 (540) 

  

(731) Đồng Chí Văn   (VN) 
Xóm 2, thôn Duyên Yết, xã Hồng Thái, 
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: áo sơ mi, quần dài, bộ quần áo (tất cả sản phẩm dùng cho nam giới). 
 
 

 
(210) 4-2015-10480 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.24; A26.11.12 (540) 

 

(731) Đồng Chí Văn   (VN) 
Xóm 2, thôn Duyên Yết, xã Hồng Thái, 
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: áo sơ mi, quần dài, bộ quần áo. 
 
 

 
(210) 4-2015-10481 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần xây dựng U & 

I  (VN) 
Tòa nhà U & I, số 9, đường Ngô Gia Tự, 
phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất 

động sản; cho thuê bất động sản; định giá bất động sản. 
 

Nhóm 37: Thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn xây dựng; 
khai thác mỏ; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; 
giám sát thi công xây dựng công trình. 
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(210) 4-2015-10483 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.24 
(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến 
thực phẩm và nước giải khát 
Việt - Mỹ  (VN) 
Số nhà 55, ngõ 670, đường Hà Huy Tập, 
xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-10484 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 11.3.1; 5.9.15; 5.9.6; 1.15.21 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, xanh lá cây, da 

cam, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Hà Anh Hoàng  (VN) 
Phòng 205 H5 tập thể Thành Công, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Tương ớt. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-10485 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.5.1; 5.5.19; 25.1.6; 5.7.24 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, hồng, cam, nâu, 

xanh nước biển đậm, xanh nước biển 
nhạt, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến 
thực phẩm Hữu Nghị  (VN) 
Thôn Nha, phường Long Biên, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, mứt, kẹo các loại. 
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(210) 4-2015-10487 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Trần Đức Thành  (VN) 

Xóm Phú Thịnh, xã Trung Thành, huyện 
Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; tham quan (du 

lịch); dịch vụ vận chuyển đồ đạc; dịch vụ vận chuyển hành khách. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; 
đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2015-10488 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.21; 26.1.2; 26.1.7 
(591) Trắng, đen, hồng, tím 

(540) 

  

(731) Hồ Thanh Trúc  (VN) 
P827-CT5 Yên Xá, xã Tân Triều, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn, dép, váy. 

 

 
(210) 4-2015-10490 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Lê Văn Minh  (VN) 
Tổ 9B, đường Điện Biên Phủ, thị trấn 
Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu brandy, rượu mạnh, rượu vodka, rượu hoa quả, rượu sữa. 

 

 
(210) 4-2015-10491 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV phân bón 
Địa Long Việt Nam  (VN) 
75 Lữ Gia, tổ 5, phường Yên Thế, thành 
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón.  
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(210) 4-2015-10492 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 20.7.1; 26.1.1; 3.7.17; 24.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xám 
(731) FLS INTERNATIONAL  (US) 

301 N. Lake Ste. 310, Pasadena, CA 
91107 USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ sắp xếp việc làm và sắp xếp nhân sự; dịch vụ tư vấn liên quan đến dịch 

vụ sắp xếp nhân sự và việc làm.  
 

Nhóm 39: Tổ chức các chuyến đi để học tập và nghiên cứu; tổ chức các chuyến đi cho 
mục đích giáo dục và ngôn ngữ.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục liên quan đến giảng dạy tiếng nước ngoài; dịch vụ giáo dục 
tiếng nước ngoài, dạy tiếng nước ngoài; dịch vụ giáo dục tiếng Anh; đào tạo ngôn ngữ; 
đào tạo tiếng Anh; sắp xếp, tiến hành và tổ chức các buổi hội thảo, giới thiệu bài thuyết 
trình và hội nghị chuyên đề về đào tạo ngôn ngữ; sắp xếp và tiến hành các buổi hội thảo 
về đào tạo ngôn ngữ và cung cấp tài liệu khoá học.  

 

 
(210) 4-2015-10493 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) JANG, JONG-BIN  (KR) 

38, Toegye-ro 88da-gil (Sindang-dong, 
APPIA Building 2F), Jung-gu, Seoul 
100-816, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Giày thể thao; áo sơ mi thể thao; áo vét (trang phục); quần bằng vải jin; quần 

áo lót; khăn quàng cổ; bít tất ngắn cổ; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu). 
 

 
(210) 4-2015-10494 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.7 
(731) TAI CHYANG ELECTRICENG. CO., 

LTD.  (TW) 
No.288, Zhengbei 3rd Rd., Yongkang 
Dist., Tainan City 710, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Bộ chuyển mạch điện; máy biến áp (điện); thiết bị điều khiển năng lượng điện; 
bộ lưu điện (bộ nguồn cung cấp điện liên tục); bảng điều khiển (điện); thiết bị sạc pin; bộ 
nguồn cung cấp năng lượng điện.  

 

 
(210) 4-2015-10495 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) SANSUNG LIFE & SCIENCE CO., 

LTD.  (KR) 
81, Beonnyeong2-ro, Danwon-gu, 
Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn trang điểm; chế phẩm tẩy trang; nước hoa; son môi; keo xịt 

tóc; mặt nạ làm đẹp; kem dưỡng ẩm (mỹ phẩm); kem nền (mỹ phẩm); mỹ phẩm để chăm 
sóc da.  

 

 
(210) 4-2015-10496 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá mạ, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần NTEA Việt 

Nam  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè; quế (gia vị); hồi (gia vị); gừng (gia vị). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm: chè, hồi, quế, gừng.  
 

 
(210) 4-2015-10497 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá mạ, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần NTEA Việt 

Nam   (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Chè; quế (gia vị); hồi (gia vị); gừng (gia vị).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm: chè, hồi, quế, gừng.  
 

 
(210) 4-2015-10498 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.1.1; 2.3.1; 26.4.3; 25.5.1 
(591) Đỏ, đen 
(731) Hộ kinh doanh Quý Bà Không 

Tên  (VN) 
Số 25/2 đường Trần Khắc Chân, phường 
Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ mỹ nghệ bằng gỗ, gốm sứ, kim loại, đồ trang sức bằng gỗ.  

 

 
(210) 4-2015-10499 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.1; 26.3.1; 26.3.23 
(731) Công ty TNHH may An Lộc  

(VN) 
Nhà ông Tới, thôn Vô Hối Đông, xã 
Thụy Thanh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái 
Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-10500 (220) 27.04.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.1; 26.1.2; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Nguyễn Minh Nhật    (VN) 

160 lô H, khu tái thiết Hoàng Diệu, 
phường 8, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: văn phòng phẩm, bút, giấy, kẹp hồ sơ, bấm kim.  
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(210) 4-2015-10501 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.3.5; A26.11.9; 26.7.25 
(591) Đen, xanh cô ban 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH PSORIASIS AND 
Việt Nam   (VN) 
Nhà C TT48 Tăng Bạt Hổ, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng 
dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, cao dán, vật liệu dùng đế băng bó.  

 
Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế; môi giới thương 
mại; quảng cáo thương mại.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế, chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người.  

 
 

 
(210) 4-2015-10502 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nicotex  (VN)
Số 114 phố Vũ Xuân Thiều, phường 
Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất 

bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn kiêng sử dụng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế; đồ uống kiêng sử dụng cho mục đích y tế.  

 
 

 
(210) 4-2015-10503 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nicotex   (VN)
Số 114 phố Vũ Xuân Thiều, phường 
Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất 

bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn kiêng sử dụng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế; đồ uống kiêng sử dụng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-10504 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nicotex   (VN)
Số 114 phố Vũ Xuân Thiều, phường 
Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất 

bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn kiêng sử dụng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế; đồ uống kiêng sử dụng cho mục đích y tế.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-10505 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nicotex   (VN)
Số 114 phố Vũ Xuân Thiều, phường 
Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất 

bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn kiêng sử dụng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế; đồ uống kiêng sử dụng cho mục đích y tế.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-10507 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Khánh Hoà  (VN) 
68 Yersin, phường Phương Sài, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, mỹ phẩm; quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương 

mại.  
 

Nhóm 39: Vận tải hành khách; đại lý du lịch; điều hành tua du lịch; đại lý bán vé máy 
bay.  
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(210) 4-2015-10508 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Bùi Văn Dũng  (VN) 
Xóm An Ninh, thôn Yên Trường, xã 
Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa(không dùng trong quá trình sản xuất); nước hoa; mỹ phẩm bao 

gồm: chế phẩm chăm sóc da; chế phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm chăm sóc cơ thể; chế 
phẩm dùng để trang điểm (các sản phẩm thuộc nhóm này).  

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc thú y; thuốc diệt côn trùng; thực phẩm chức năng; thực 
phẩm ăn kiêng; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế (các sản phẩm 
thuộc nhóm này).  

 
Nhóm 18: Ba lô; túi xách; ví (bóp); cặp đựng tài liệu; va li; ô (dù) (các sản phẩm thuộc 
nhóm này).  

 
Nhóm 25: Quần; áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; cà vạt hay nơ đeo cổ; dây thắt lưng dùng cho 
trang phục (các sản phẩm thuộc nhóm này).  

 
Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lào; xì gà; vật dụng dùng để hút thuốc như: bật lửa; diêm; tẩu 
dùng để hút thuốc (các sản phẩm thuộc nhóm này và không dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; tiếp thị; xúc tiến thương mại; kinh doanh thương mại; xuất nhập 
khẩu; mua bán: chất tẩy rửa, nước hoa, mỹ phẩm bao gồm: chế phẩm chăm sóc da, chế 
phẩm chăm sóc tóc, chế phẩm chăm sóc cơ thể, chế phẩm dùng để làm sạch và trang 
điểm, chế phẩm dùng để cạo dâu,chế phẩm khử mùi cơ thể dành cho cá nhân, dầu gội 
đầu, dầu xả để dưỡng tóc, sữa tắm, gel vuốt tóc,xà bông, sữa rửa mặt, kem trị mụn trứng 
cá, kem dưỡng da, lăn và xịt khử mùi cơ thể, son dưỡng môi, kem đánh răng, dược phẩm, 
thuốc thú y, thuốc diệt côn trùng, thực phẩm chức năng, thực phẩm ăn kiêng, thực phẩm 
bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, sữa, sữa bột, sữa nước, sữa đậu nành, sữa 
chua, bánh, kẹo, ngũ cốc ăn liền, kem lạnh, gia vị (thực phẩm), chè (trà), cà phê, cacao, sô 
cô la, thuốc lá, xì gà,thuốc lào, bật lửa, diêm, gạt tàn thuốc lá, bàn chải đánh răng, đồng 
hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn, trang sức quý như: dây chuyền, 
vòng(lắc), khuyên tai, nhẫn kính đeo mắt, điện thoại, máy vi tính, dao cạo dâu, lưỡi dao 
cạo dâu, bao cao su, bia, rượu, rượu vodka, rượu whisky, rượu brandy, rượu hoa quả, nước 
khoáng, nước tinh khiết, nước ép trái cây, nước ép rau quả, nước tăng lực và nước bổ sung 
vitamin không dùng cho mục đích y tế, xe đạp, xe đạp điện, xe máy, xe máy điện, xe ô tô, 
xe ô tô điện, phụ tùng xe đạp, phụ tùng xe máy, phụ tùng xe ô tô, bút bi, bút chì, tạp chí, 
giấy, giấy ăn, giấy vệ sinh, sách, báo, danh thiếp, ca ta lô, bìa cặp kẹp để tài liệu, mực in, 
lược và dụng cụ cầm tay để uốn tóc (không dùng điện), khăn tắm, khăn lau mặt, khăn lau 
tay,khăn ăn, ga trải giường (chăn trải giường), vỏ gối, dây thắt lưng (dùng cho trang 
phục), khăn quàng cổ, bít tất, găng tay (bao tay), quần, áo, mũ(nón), giầy, dép, cà vạt hay 
nơ đeo cổ, ba lô, túi xách, cặp đựng tài liệu, ví(bóp), va li, ô(dù), cốc, ấm, chén, dụng cụ 
tập thể dục thể thao như: dụng cụ rèn luyện cơ bắp, thiết bị tập thể dục, xe đạp cố định để 
luyện tập thể dục, dụng cụ đi câu, quả bóng để chơi đá bóng, quả cầu lông, gậy chơi golf, 
bóng chơi golf, túi đựng đồ chơi golf, vợt chơi tennis, bóng tennis, vợt đánh bóng và vợt 
cầu lông, phân bón cho cây trồng, sơn,véc ni, thức ăn cho động vật, dầu công nghiệp, mỡ 
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công nghiệp, chất bôi trơn (dầu nhờn), nến đốt sáng, xi măng, bột trét tường, vật dụng 
bằng gỗ như: khung ảnh, giá sách, bàn, tủ, giường, nhạc cụ như: đàn ghi ta, đàn pi a nô, 
kèn, trống, thiết bị dùng trong nhà vệ sinh như: vòi hoa sen,bệ xí vệ sinh, bình đun nước 
nóng (dùng trong nhà tắm), bồn tắm, chậu rửa mặt và rửa tay gắn cố định (thiết bị vệ 
sinh), vật liệu xây dựng như gạch, ngói, sắt, thép (các dịch vụ thuộc nhóm này).  

 

 
(210) 4-2015-10509 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.3.5; A26.11.8; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
may mặc và thương mại Bình 
Phước  (VN) 
Thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, 
huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 

 

 
(210) 4-2015-10510 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đá mài Hải 
Dương   (VN) 
314 Điện Biên Phủ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 07: Đá cắt (bộ phận của máy móc); mâm cưa (bộ phận của máy móc); máy cắt; đá 

mài (bộ phận của máy móc); đĩa giấy nhám (bộ phận của máy (móc); đĩa nỉ đánh bong 
(bộ phận của máy chạy bằng điện).  

 
Nhóm 08: Đá cắt (dụng cụ cầm tay), đá mài (dụng cụ cầm tay).  

 

 
(210) 4-2015-10511 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) SUNTORY HOLDINGS LIMITED   (JP)

1-40, DOJIMAHAMA 2-CHOME, 
KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-
8203, JAPAN  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục liên quan đến nước, môi trường, vệ sinh môi trường và vệ 

sinh; sắp xếp và tiến hành hội thảo trong lĩnh vực nước, môi trường, vệ sinh môi trường và 
vệ sinh.  
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(210) 4-2015-10512 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(300) 86/512,349 23.01.2015 US 

  
(731) NYSE HOLDINGS, LLC   (US) 

5660 New Northside Drive, 3rd Floor, 
Atlanta, GA 30328 USA  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, cụ thể là quản lý trao đổi hàng hóa và trao đổi phát sinh hàng 

hóa, quản lý trao đổi hàng hóa bán giao sau, quản lý trao đổi chứng khoán, quản lý thị 
trường chứng khoán và cung cấp các dịch vụ tài chính liên quan đến chúng; cung cấp các 
dịch vụ trao đổi tài chính cho các giao dịch hàng hóa, hàng hóa bán giao sau, phát sinh, 
tiền tệ, chứng khoán, cổ phần, cổ phiếu, quyền mua bán cổ phần và các công cụ tài chính; 
phổ biến thông tin, số liệu và tin tức tài chính mang tính lịch sử và thời gian thực; tính 
toán và báo cáo các chỉ số tài chính giá cả, tỷ giá thanh toán giao dịch, tỷ lệ lợi nhuận tài 
chính, tỷ giá hối đoái và các dữ liệu giá và thông tin khác; dịch vụ giám sát thị trường tài 
chính để theo dõi thị trường tài chính toàn cầu; dịch vụ cố vấn và tư vấn tài chính; quản lý 
và môi giới dịch vụ tài chính; dịch vụ đầu tư và ủy thác đầu tư tài chính; cung cấp dịch vụ 
lập danh sách tài chính để giúp các thương nhân, các nhà môi giới, các công ty và các đơn 
vị khác để niêm yết chứng khoán và các công cụ tài chính khác trên trao đổi tài chính để 
kinh doanh; và cung cấp dịch vụ trao đổi tài chính và thông tin tài chính và dữ liệu tài 
chính qua trang web trên cơ sở đăng ký thông qua một thiết bị đầu cuối máy tính hoặc 
một thiết bị thông tin di động.  

 

 
(210) 4-2015-10514 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) MILBON CO., LTD   (JP) 

2-3-35, Zengenji-cho, Miyakojima-ku, 
Osaka-shi Osaka 534-0015 Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp và cơ thể 

cung cấp qua Internet; dịch vụ tư vấn liên quan đến chăm sóc da; dịch vụ tư vấn liên quan 
đến chăm sóc tóc; dịch vụ thẩm mỹ cho cơ thể, mặt và tóc; cung cấp thông tin về làm đẹp; 
tư vấn làm đẹp.   

 

 
(210) 4-2015-10515 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) SUGINO MACHINE LIMITED   (JP) 

2410 Hongo Uozu-shi, Toyama 937-
8511, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ để cắt và tạo hình vật liệu, cụ thể là máy tiện, máy khoan, 
máy khoét, máy phay, máy mài, máy bào ngang để gia công kim loại; máy cắt đường hàn 
dọc; máy cắt dọc cỡ cực nhỏ; máy cắt nùi bông chạy điện kiểu đứng; máy mài khôn; máy 
cắt ren; dao phay; và máy khoan cầm tay dùng điện.  

 

 
(210) 4-2015-10516 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) SUGINO MACHINE LIMITED   (JP) 

2410 Hongo Uozu-shi, Toyama 937-
8511, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy khoan, máy cắt ren, bộ đầu khoan điện có cơ cấu cấp, bộ đầu khoan khí 

nén có cơ cấu cấp, bộ đầu cắt ren khí nén có cơ cấu cấp, máy khoét, máy mài, máy vát 
mép, máy khoan điện, máy khoan khí nén, máy khoan thủy lực, đầu mũi khoan và đầu cắt 
ren, các bộ phận cấu thành của chúng.  

 

 
(210) 4-2015-10517 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH chăn ga gối 
đệm VIMATT Việt Nam   (VN) 
Số 80 Quang Trung, phường Phan Bội 
Châu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng  

 
(511)   Nhóm 20: Gối; đệm bông; đệm lót giường; đệm lò xo; đệm mút; đệm ngủ.  
 

Nhóm 24: Chăn mềm của giường; tấm phủ giường (ga trải giường).  
 

 
(210) 4-2015-10518 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH chăn ga gối 
đệm VIMATT Việt Nam   (VN) 
Số 80 Quang Trung, phường Phan Bội 
Châu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng 

 
(511)   Nhóm 20: Gối; đệm bông; đệm lót giường; đệm lò xo, đệm mút; đệm ngủ.  
 

Nhóm 24: Chăn mềm của giường; tấm phủ giường (ga trải giường).  
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(210) 4-2015-10519 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.1; A26.3.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH chăn ga gối 
đệm VIMATT Việt Nam   (VN) 
Số 80 Quang Trung, phường Phan Bội 
Châu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng  

 
(511)   Nhóm 20: Gối; đệm bông; đệm lót giường; đệm lò xo; đệm mút; đệm ngủ.  
 

Nhóm 24: Chăn mềm của giường; tấm phủ giường (ga trải giường).  
 

 
(210) 4-2015-10521 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phú Nông  
(VN) 
Km 18, quốc lộ 10, xã Ân Hoà, huyện 
Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, hoá chất công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-10522 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Năm Thao  
(VN) 
Km 18, quốc lộ 10, xã Ân Hoà, huyện 
Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, hoá chất công nghiệp. 

 

 
(210) 

 
4-2015-10523 

 
(220) 

 
04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Năm Thao  
(VN) 
Km 18, quốc lộ 10, xã Ân Hoà, huyện 
Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, hoá chất công nghiệp. 
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(210) 4-2015-10524 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 9.7.1; A5.3.13; 1.15.15; 26.4.9 
(591) Xanh nước biển, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, xanh lá, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Tân Thịnh 
Niêu  (VN) 
260 đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương   

 
(511)   Nhóm 25: Nón đội đầu. 

 

 
(210) 4-2015-10525 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.17.17; 24.17.25; A17.1.2 
(591) Xanh da trời, trắng, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
xây dựng và thương mại Vĩnh 
Thịnh  (VN) 
Số 28 ngách 396/7 đường Cổ Nhuế, 
phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ tránh thai, que thử thai. 

 

 
(210) 4-2015-10526 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.3.5 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Vũ Hoàng Long  (VN) 
Phòng 812, Nơ 6A Bán đảo Linh Đàm, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức bằng vàng, đồng hồ đeo tay và tác phẩm nghệ 

thuật bằng đá quý. 
 

Nhóm 35: Mua bán vàng bạc, đá quý, đồ trang sức bằng vàng, trưng bày sản phẩm, quảng 
cáo và quảng cáo trên truyền hình. 
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(210) 4-2015-10527 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.3; 25.5.25; A26.11.12; 26.4.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
chế biến cà phê Cao Thiện 
Phát  (VN) 
Thôn 15, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn 
Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; các loại đồ uống trên cơ sở cà phê, chè, ca cao, sô cô 

la, các loại bánh làm từ bột mỳ như bánh mỳ, bánh ngọt, bánh xốp. 
 

 
(210) 4-2015-10528 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.9; 3.7.16; A26.11.8 
(591) Xanh dương, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại xuất nhập khẩu 
Hồng Thái Dương  (VN) 
503 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nệm các loại, chăn, ga, gối may sẵn. 

 

 
(210) 4-2015-10530 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nam Cường SAIGON  (VN) 
105D Ngô Quyền, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; thực phẩm bổ dưỡng 

dùng trong ngành y. 
 

 
(210) 4-2015-10532 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; 26.1.2 
(591) Xanh da trời, đỏ, vàng, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí và thiết 
bị Việt Khang  (VN) 
Đường số 6B, khu công nghiệp Hòa 
Khánh, thành phố Đà Nẵng  
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị 
làm lạnh, bảo dưỡng đồ đạc. 

 

 
(210) 4-2015-10533 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 7.3.2; 26.1.2; 26.1.4; A26.11.8; 26.7.25 
(591) Xanh da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cửa kính Toàn 
Cầu  (VN) 
110 Trường Sơn, phường Hòa Thọ Tây, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 37: Xây đựng; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ. 

 

 
(210) 4-2015-10534 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 15.7.1; 26.3.1 
(591) Xanh da trời, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV cơ khí và 
xây lắp Bàn Sơn  (VN) 
Đường số 6B, khu công nghiệp Hòa 
Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị điện.  

 

 
(210) 4-2015-10535 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.3.1; 26.3.2; 1.15.23 
(591) Tím than, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển dịch vụ 3P  (VN) 
Số 76/31/9 phố Hoa Lâm, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; kiểm toán doanh nghiệp; chức năng văn phòng: các dịch 

vụ gồm việc đăng ký, sao chép, soạn thảo, sưu tập, chuyển giao hoặc hệ thống hoá các 
thông báo và đăng ký dạng văn bản, cũng như việc sưu tập các số liệu toán học hay thống 
kê. 

 
Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo; hoạt động giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn 
hoá. 
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Nhóm 42: Kiểm toán năng lượng; kiểm định; thiết kê và phát triển phần cứng và phần 
mềm máy tính; các dịch vụ của các kỹ sư thực hiện các đánh giá, ước tính, nghiên cứu và 
báo cáo trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ; các dịch vụ nghiên cứu khoa học cho 
mục đích y học; kiểm soát chất lượng, kiểm tra chất lượng. 

 

 
(210) 4-2015-10536 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(300) 86/448,733 07.11.2014 US 

  
(731) APPLE KING, LLC  (US) 

P.O. Box 4080, Yakima, Washington 
98904, United States 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi, cụ thể là táo.  

 

 
(210) 4-2015-10537 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, xám 
(731) Công ty TNHH dược phẩm HTL  

(VN) 
76 đường 198 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-10538 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh, đen, xám 
(731) Công ty TNHH dược phẩm HTL  

(VN) 
76 đường 198 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2015-10539 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.3.6; 2.9.1 
(591) Tím hồng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

truyền thông IHB Việt Nam  
(VN) 
Số 29, ngõ 255, đường Lĩnh Nam, 
phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 
PARTNERS JSC.) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chùm, đèn treo; đèn lồng; đèn lồng để trang trí trong các dịp lễ hội, đèn 

lồng trang trí lễ hội; đèn; đèn lồng chiếu sáng. 
 
 

 
(210) 4-2015-10540 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Trường Tồn  (VN) 
Phòng A406 nhà A, làng sinh viên 
Hacinco, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

 
(210) 4-2015-10541 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Trường Tồn  (VN) 
Phòng A406 nhà A, làng sinh viên 
Hacinco, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-10542 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Trường Tồn  (VN) 
Phòng A406 nhà A, làng sinh viên 
Hacinco, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

 
(210) 4-2015-10543 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) GUANGZHOU YOUXI COSMETICS 

CO., LTD.  (CN) 
Youxi Industrial Park, No. 29 Ruixiang 
Road, Xinhua Industrial Zone, Xinhua 
Town, Huadu District, Guangzhou, 
Guangdong, P.R. China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm để tắm, không 

dùng cho mục đích y tế; chế phẩm thụt rửa dùng cho mục đích vệ sinh hoặc khử mùi cá 
nhân (đồ vệ sinh cá nhân); nước xức tóc; chế phẩm để giặt; chế phẩm làm sạch, tinh dầu; 
chế phẩm đánh răng. 

 
 

 
(210) 4-2015-10545 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A11.1.5; A26.4.24 
(591) Đen, vàng 
(731) Đặng Anh Tuấn   (VN) 

5/70 Thôi Hữu, phường Ngọc Trạo, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-10546 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) BEIJING ZHANGYUE TECHNOLOGY 

CO., LTD  (CN) 
2020E-2029E, Sihui Building, Huihenan 
Street 1008-B, Banbidian, Gaobeidian, 
Chaoyang, Beijing, China 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; chương trình trò chơi máy tính; 

chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình điều hành máy vi tính ghi sẵn; chương 
trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); phần mềm máy tinh (ghi sẵn); máy 
tính xách tay; thiết bị dẫn đường cho xe cộ (máy vi tính trên xe cộ); tệp tin âm nhạc có 
thể tải về được; tệp tin hình ảnh có thể tải về được. 

 

 
(210) 4-2015-10547 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) BEIJING ZHANGYUE TECHNOLOGY 

CO., LTD  (CN) 
2020E-2029E, Sihui Building, Huihenan 
Street 1008-B, Banbidian, Gaobeidian, 
Chaoyang, Beijing, China 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật 

phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; chuyển 
đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; dịch vụ cài đặt phần mềm máy 
tính; chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính (không phải là 
chuyển đổi vật lý); số hoá tư liệu (quét). 

 

 
(210) 4-2015-10548 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) BEIJING ZHANGYUE TECHNOLOGY 

CO., LTD  (CN) 
2020E-2029E, Sihui Building, Huihenan 
Street 1008-B, Banbidian, Gaobeidian, 
Chaoyang, Beijing, China 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 41: Cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ 

cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; thông tin 
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giáo dục; dịch vụ thư viện lưu động; sản xuất chương trình biểu diễn; dịch vụ giải trí; dịch 
vụ viết kịch bản phim, kịch; dịch vụ soạn thảo văn bản, không phải là văn bản quảng cáo; 
xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến. 

 
 

 
(210) 4-2015-10549 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
xe điện ROVER  (VN) 
Thôn Sen, xã Hữu Bằng, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện và các phụ tùng của xe máy điện, 

« tô điện, xe đạp điện. 
 
 

 
(210) 4-2015-10550 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Phạm Thị Nguyệt   (VN) 
Tổ dân phố Yên Phúc, phường Biên 
Giang, Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, khăn giấy, khăn ướt, giấy lau dùng cho gia đình.  

 
 

 
(210) 4-2015-10551 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.14 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Hải Quân  (VN) 

Lô K 1 - 1 khu công nghiệp Đại Đồng - 
Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Đu, 
tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn; Sơn lót; sơn diệt khuẩn; sơn chống gỉ; sơn chịu lửa; chất kết dính dùng 

cho sơn.  
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(210) 4-2015-10552 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; A24.15.7 
(591) Đỏ, đen, vàng nhạt, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

giải pháp Việt Tin   (VN) 
Số 45 phố Yết Kiêu, phường Yết Kiêu, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (đã ghi sẵn), hệ điều hành dùng cho máy tính, chương 

trình máy vi tính, phần mềm trò chơi điện tử, chương tình hoạt động của hệ thống máy vi 
tính.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-10553 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.5.16; A5.1.5; 5.3.20; 5.3.11 
(591) Nâu, trắng, xanh, đen, vàng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội dầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống 
vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, 
trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2015-10554 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 19.3.1 
(591) Trắng, tím, đen 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh đầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống 
vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, 
trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-10555 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; A25.7.7 
(591) Trắng, tím, tím nhạt 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh đầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
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nước uống tinh khiết, bia rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống 
vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, 
trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-10556 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A3.7.24; 3.7.4; 25.1.25 
(591) Vàng, nâu 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Bảo Thiên Phú  (VN) 
Số 5, ngõ 129, tổ 12A, phường Thượng 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-10557 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.7.9; 2.3.1; 25.5.25; A26.4.6 
(591) Trắng, vàng cam đậm, đen, tím, vàng, 

nâu, tím nhạt 
(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư và phát triển y tế 
Hinew   (VN) 
Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-10558 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Tiến Thịnh   (VN) 
Lô P1, số 134/1 Tô Hiến Thành, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-10559 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát   (VN) 
Lô 44 - TT 2B khu đô thị mới Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-10560 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc míệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-10561 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-10562 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-10563 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-10564 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-10565 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-10566 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-10567 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm ích Nhân   (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn, khu nghỉ dưỡng (resort), nhà nghỉ dưỡng 

cho người cao tuổi, trông trẻ ban ngày (nhà trẻ), cho thuê phòng họp.  
 

 
(210) 4-2015-10568 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.5.3; 26.1.2; 1.5.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 
dựng Toàn Cầu  (VN) 
Số 7, tổ 29 phường Ngọc Khánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng làm từ đất sét: gạch không nung; Vật liệu xây dựng làm từ 

thạch cao, bột đá, xi măng.  
 

 
(210) 4-2015-10569 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.9 
(731) CHEN, CHIA-LING  (TW) 

No.60, Aly. 39, Ln.99, Sec. 3, Kangning 
Rd., Neihu Dist., Taipei City 11486, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ làm vườn thao tác bằng tay; dụng cụ cầm tay (thao tác thủ công); lưỡi 

cưa; cái bào; cái kìm; dụng cụ cắt thao tác bằng tay; cái đũa (dụng cụ); đao bay, bàn xẻng 
(dụng cụ cầm tay); cái xẻng làm vườn; cái nạo (dụng cụ cầm tay).  
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(210) 4-2015-10570 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.2; 26.1.9 
(591) Đen, xanh da trời, đỏ, trắng 
(731) Đặng Văn Dũng  (VN) 

90 Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước 
Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, 
Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 09: Gọng kính đeo mắt, tròng kính, kính râm, kính áp tròng, bao kính đeo mắt, hộp 

kính đeo mắt. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-10571 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần FU TAI  (VN) 

Lô E4-2, đường số 3, khu công nghiệp 
Đức Hòa III - Hồng Đạt, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm, chất diệt côn trùng, chế phẩm 

diệt khuẩn cho đất, chất diệt ký sinh trùng.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-10572 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cồ phần FU TAI  (VN) 

Lô E4-2, đường số 3, khu công nghiệp 
Đức Hòa III - Hồng Đạt, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm, chất diệt côn trùng, chế phẩm 

diệt khuẩn cho đất, chất diệt ký sinh trùng.  
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(210) 4-2015-10573 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần FU TAI  (VN) 

Lô E4-2, đuờng số 3, khu công nghiệp 
Đức Hòa III - Hồng Đạt, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm, chất diệt côn trùng, chế phẩm 

diệt khuẩn cho đất, chất diệt ký sinh trùng.  
 

 
(210) 4-2015-10574 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần FU TAI  (VN) 

Lô E4-2, đường số 3, khu công nghiệp 
Đức Hòa lII - Hồng Đạt, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm, chất diệt côn trùng, chế phẩm 

diệt khuẩn cho đất, chất diệt ký sinh trùng.  
 

 
(210) 4-2015-10575 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần Fu Tai  (VN) 

Lô E4-2, đường số 3, khu công nghiệp 
Đức Hòa III - Hồng Đạt, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm, chất diệt côn trùng, chế phẩm 

diệt khuẩn cho đất, chất diệt ký sinh trùng. 
 

 
(210) 

 
4-2015-10576 

 
(220) 

 
04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần Fu Tai   (VN) 

Lô E4-2, đường số 3, khu công nghiệp 
Đức Hòa III - Hồng Đạt, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
1027 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm, chất diệt côn trùng, chế phẩm 
diệt khuẩn cho đất, chất diệt ký sinh trùng. 

 

 
(210) 4-2015-10577 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.21; 1.15.14; 26.15.1; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, xanh da 

trời, xanh nước biển, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Minh 

Quân  (VN) 
173 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nước uống đóng chai, chai lọ, bình nhựa, giường, tủ, bàn, ghế, kệ, vòi 

nước, bơm tay, bơm điện, máy uống nước nóng lạnh, bình sứ, chân kệ, đèn điện. 
 

 
(210) 4-2015-10578 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.9.4; 2.1.1; 2.3.1 
(591) Đỏ, đen, trắng, xanh nước biển 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

HAN CO  (VN) 
ấp 5, tỉnh lộ 9, xã Bình Mỹ, huyện Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; nữ trang. 
 

Nhóm 25: Quần; áo; váy; mũ (nón); giày; dép. 
 

 
(210) 4-2015-10579 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

HAN CO   (VN) 
ấp 5, tỉnh lộ 9, xã Bình Mỹ, huyện Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Bột dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế). 
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Nhóm 30: Bột ngũ cốc; bánh; kẹo; trà (chè); gạo; mạch nha. 
 
 

 
(210) 4-2015-10580 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.5; 26.3.23; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh nước biển, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

Anh Trung  (VN) 
Lô E7 cụm công nghiệp vừa và nhỏ Đắc 
Lộc, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán khí đốt hóa lỏng, nhiên liệu, bếp ga, bình ga và các phụ kiện kèm 

theo.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói; chiết nạp khí hóa lỏng; chiết nạp ga; sang chiết ga; vận 
chuyển bình ga. 

 
 

 
(210) 4-2015-10582 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.5.1; A26.4.24; 4.3.3 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, nâu 
(731) Công ty TNHH quảng cáo Nam 

Long  (VN) 
102 Trần Văn Quang, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy; bao bì bằng giấy; túi xách bằng giấy; bìa giấy; hộp bằng giấy; giấy nhãn. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán giấy, bao bì bằng giấy, bìa, văn phòng phẩm, sách, báo, 
tạp chí, máy in, máy photocopy, túi xách, ba lô, cặp sách, hộp quà tặng; tiếp thị để bán 
hàng. 

 
Nhóm 39: Du lịch; điều hành chuyến du lịch; vận chuyển hành khách; đặt chuyến du lịch; 
vận chuyển hàng hóa. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; in bao bì; in nhãn hàng hóa. 
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(210) 4-2015-10583 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) HBI BRANDED APPAREL 

ENTERPRISES, LLC  (US) 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem, North Carolina 27105, United 
States 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 25: Yếm, quần áo lót, tất ngắn cổ, áo vét, áo gilê, áo sơ mi, áo nỉ, áo phông, quần 

dài, quần nỉ, quần soóc, quần áo bơi, mũ, mũ lưỡi trai, đồ đi chân, quần áo bó, quần ống 
bó. 

 
 

 
(210) 4-2015-10584 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.3.1; 26.5.1 
(731) SUNLIGHT FLASHLIGHT CO., LTD.  

(TH) 
188/8 Phutthabucha 36, Bangmod, 
Thungkru, Bangkok 10140, Thailand 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 11: Đèn pha, đầu đèn pin, đèn pin (đèn để soi sáng), bóng đèn, bóng đèn đi ốt phát 

quang (LED) (thiết bị chiếu sáng). 
 
 

 
(210) 4-2015-10586 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.1.1 
(591) Nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Zinnia 
Việt Nam  (VN) 
Số 286, đường Thụy Khuê, phường Bưởi, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm gồm thịt, rau đã được chế biến để tiêu dùng. 
 

Nhóm 30: Thực phẩm gồm gạo đã được chế biến để tiêu dùng.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-10587 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) MARION BIOTECH PVT. LTD  (IN) 

1497, 1st Floor, Bharadwaj Bhawan, 
Bhishmh Pitamah Marg, New Delhi-
110003, India 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm 

vitamin; vacxin; chế phẩm sinh học cho mục đích y tế; chế phẩm enzym cho mục đích y 
tế. 

 

 
(210) 4-2015-10588 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.4; 3.7.16; A3.7.24; 25.5.25 
(591) xanh dương đậm, xanh dương nhạt, trắng

(540) 

  

(731) Giang Chheng Hương  (VN) 
159/ 20 Hoàng Văn Thụ, phường 08, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; gạo; gừng (gia vị); nghệ; mì sợi (mì dẹt); miến (sợi dẹt); trà. 
 

Nhóm 31: Củ hành, củ tỏi; quả tươi; củ hành, rau tươi; rau tươi; quả dừa. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về 
thương mại và kinh doanh; dịch vụ trung gian thương mại; đàm phán và ký kết giao dịch 
thương mại cho bên thứ ba; khảo sát kinh doanh, nghiên cứu về thương mại; đại lý thông 
tin thương mại. 

 
Nhóm 36: Môi giới khách hàng, môi giới tuỳ chỉnh, môi giới hải quan. 

 
Nhóm 39: Môi giới vận tải; dịch vụ giao hàng; môi giới vận tải (gửi hàng hoá); chuyên 
chở hàng hoá, vận chuyển hàng hoá; môi giới hàng hải; hậu cần vận tải; dịch vụ dỡ hàng; 
dịch vụ kéo xe; xếp hàng vào kho; cất giữ hàng hoá. 

 

 
(210) 4-2015-10589 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.14; 15.7.1 
(591) Xanh lá, ngọc bích, xanh dương thẩm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
và vận tải quốc tế An Xun  
(VN) 
10 Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 01: Nhôm silicat; chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; vật 
liệu lọc (chất khoáng / chất vô cơ); hoá chất để làm sạch nước. 

 

 
(210) 4-2015-10590 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) PANION & BF BIOTECH INC.  (TW) 

16F., No. 3, YUANQU ST., NANGANG 
DISTRICT, TAIPEI CITY 115, 
TAIWAN  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng (làm phai màu) dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm 

làm sạch; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc. 
 

 
(210) 4-2015-10591 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đen, xanh lá cây, hồng 
(731) Nguyễn Thành Lâm  (VN) 

Thôn Xuân La, xã Thanh Sơn, huyện 
Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép thời trang. 

 

 
(210) 4-2015-10592 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.9.1; A3.9.4; 1.17.11; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thái Hà  (VN) 
Số 38, đường ĐX 39, tổ 9, khu phố 1, 
phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán gạo đã sơ chế, bánh kẹo hạt điều; hạt đậu các loại chế biến dạng bánh 

kẹo; đậu phộng chế biến dạng bánh kẹo, nhân hạt điều đã chế biến. 
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(210) 4-2015-10594 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 3.7.16; 26.1.1 
(591) Đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Sao Mới  (VN) 
10 Tú Xương, phường 7, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; tổ chức sự kiện 

thương mại. 
 

 
(210) 4-2015-10595 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) BM-CB INVESTMENTS PTE LTD  (SG)

211 Henderson Road, #10-04 211 
Henderson, Singapore 159552 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; bia có hương vị; bia trái cây; bia gừng; bia mạch nha; bia không chứa cồn.  
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống có cồn chứa hoa quả; chế phẩm có cồn để 
làm đồ uống; rượu pân có cồn; rượu (đồ uống có cồn); rượu gạo; rượu rum (đồ uống có 
cồn); đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia. 

 

 
(210) 4-2015-10596 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) BM-CB INVESTMENTS PTE LTD  

(SG) 
211 Henderson Road, #10-04 211 
Henderson, Singapore 159552  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi âm thanh hoặc hình ảnh; bao và hộp đựng thiết bị ghi sẵn (băng, 

băng cát-xét và đĩa); đĩa hát; đĩa hát có tốc độ quay 33,3 vòng/phút (LP records); máy 
chơi nhạc kết hợp với thiết bị ghi và tái tạo âm thanh và hình ảnh; máy quay đĩa; đĩa đã 
được ghi trước; băng cát-xét đã được ghi trước; đĩa DVD đã được ghi trước; album thu âm 
(đĩa hát có tốc độ quay 78 vòng/phút); máy ghi hình; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; 
máy hát tự động; băng cát-xét ghi nhạc, băng nhạc. 

 
Nhóm 25: Trang phục; quần áo may sẵn; đồ đi ở chân; đồ đội đầu.  
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Nhóm 41: Dịch vụ thi khiêu vũ; dịch vụ quản lý sự kiện (tổ chức các sự kiện giáo dục, 
giải trí, thể thao hoặc văn hoá); dịch vụ giải trí. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ giữ chỗ hoặc đặt chỗ trong nhà hàng được 
cung cấp cho chương trình khách hàng trung thành hoặc người mua hàng thường xuyên; 
dịch vụ đặt chỗ trong nhà hàng; dịch vụ chuẩn bị thức ăn và đồ uống; dịch vụ cung cấp 
thức ăn và đồ uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống mua mang về; dịch vụ quầy 
rượu; dịch vụ khách sạn nhỏ (quầy rượu, nhà hàng và nơi lưu trú); dịch vụ cung cấp nơi 
lưu trú tại khách sạn; dịch vụ khách sạn; dịch vụ khách sạn nghỉ dưỡng; dịch vụ giữ chỗ 
hoặc đặt chỗ nơi lưu trú tạm thời (khách sạn, khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô, 
khu nghỉ dưỡng) được cung cấp cho chương trình khách hàng trung thành hoặc người mua 
hàng thường xuyên. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-10597 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Chìa Khoá 
Vàng  (VN) 
Số 28, ngõ 211, tổ 43, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 
 

 
(210) 4-2015-10598 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Chìa Khoá 
Vàng   (VN) 
Số 28, ngõ 211, tổ 43, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2015-10599 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Chìa Khoá 
Vàng   (VN) 
Số 28, ngõ 211, tổ 43, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 
 

 
(210) 4-2015-10600 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 

 
(210) 4-2015-10601 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2015-10602 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2015-10603 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2015-10604 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2015-10605 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2015-10607 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đỏ, xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH thí nghiệm điện 

SELTEC  (VN) 
Số 192, đường Nguyễn Tất Thành, 
phường An Hoà, thành phố Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp 

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng các công trình điện công nghiệp, các công trình dân dụng, công trình 

chiếu sáng, trạm biến áp, công trình viễn thông.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế điện công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ làm thí 
nghiệm điện trong các công trình điện, nhà máy điện và trạm biến áp, đường dây; hiệu 
chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị đo lường điện, thiết bị cơ khí thủy lực và các 
công trình thủy công của nhà máy điện; hiệu chỉnh, đo hiệu suất của nhà máy điện; thử 
nghiệm vật liệu điện.  

 

 
(210) 4-2015-10608 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH US PHARMA USA.  

(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-10610 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) HOME BOX OFFICE, INC.   (US) 

1100 Avenue of the Americas, New 
York, NY 10036, United States of 
America.  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 16: ấn phẩm in và các sản phẩm giấy, bao gồm lịch, áp phích quảng cáo, sổ nhật 
ký (sổ ghi chép) chưa viết và sổ tay; bút, bút chì và văn phòng phẩm; tập anbom đề can.  

 
Nhóm 18: Túi gồm túi xách đa dụng, túi đeo sau lưng, ba lô, túi xách to (túi đi mua 
hàng), túi đeo chéo vai và túi đeo vai.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi bao gồm đồ chơi và các nhân vật hành động đồ chơi; tượng đồ chơi 
bằng chất dẻo và nhựa được làm theo kiểu bộ sưu tập; tượng đồ chơi bằng nhựa có đầu lắc 
lư; trò chơi gồm trò chơi bàn cờ hay các trò chơi tương tự với bàn để chơi; trò chơi với các 
quân bài; trò chơi nhập vai (người chơi đóng vai các nhân vật tưởng tượng trong trò chơi); 
trò chơi giải đố; bộ bàn cờ; bộ chơi cờ Dame; trò chơi điện tử trừ loại trò chơi chỉ dùng 
với máy thu hình, trò chơi video điện tử sử dụng đồng xu; máy có khe đút xu (máy đánh 
bạc); trò chơi video vận hành bằng đồng xu, bài lá; bộ thiết bị cầm tay dùng để chơi trò 
chơi điện tử và trò chơi video không dùng với màn hiển thị hoặc màn hình ngoài; mặt nạ 
hóa trang.  

 

 
(210) 4-2015-10611 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) BIOTHERM   (MC) 

Roc Fleuri, 1 rue du TÐnao, MC-98000 
Monaco  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, nước thơm cô-lô-nhơ; gel và muối để tắm thường và tắm vòi hoa sen 

không dùng cho mục đích y tế; xà phòng vệ sinh, chế phẩm khử mùi cơ thể; mỹ phẩm cụ 
thể là kem, sữa, nước thơm, gel và phấn dùng cho mặt, cơ thể và tay chân; chế phẩm 
chống nắng (mỹ phẩm); chế phẩm trang điểm; dầu gội đầu; chất keo (gel), keo xịt, bọt 
(dầu xức tóc) và dầu thơm để tạo kiểu dáng tóc và chăm sóc tóc; keo xịt tóc; chế phẩm 
nhuộm tóc và chế phẩm tẩy màu tóc; chế phẩm tạo sóng tóc và chế phẩm uốn xoăn tóc; 
tinh dầu dùng cho cá nhân.  

 
 

 
(210) 4-2015-10613 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
thiết bị y tế Phương Lê   (VN) 
Số 3, Vũ Phạm Hàm kéo dài, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2015-10614 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) CREATIVE NAIL DESIGN, INC.   (US) 

9560 Towne Centre Drive, San Diego, 
California 92121, United States of 
America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc móng tay và móng chân; chế phẩm sơn móng tay giả và 

móng chân giả; sơn móng tay và móng chân; chế phẩm đánh bóng móng tay và móng 
chân; bột vẽ hình tượng nghệ thuật trên móng tay và móng chân.  

 

 
(210) 4-2015-10615 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) CREATIVE NAIL DESIGN, INC.   (US) 

9560 Towne Centre Drive, San Diego, 
California 92121, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm cho móng tay và móng chân khỏe hơn (mỹ phẩm); chế phẩm 

làm cho móng tay và móng chân cứng hơn (mỹ phẩm); chế phẩm tráng lớp men cứng cho 
móng tay và móng chân (mỹ phẩm); chế phẩm chăm sóc móng tay và móng chân; chế 
phẩm tẩy sơn móng tay và móng chân; chế phẩm phủ bảo vệ móng tay và móng chân khỏi 
bị lở và hỏng (mỹ phẩm); dầu giữ ẩm cho móng tay và móng chân; dầu làm mềm móng 
tay và móng chân; kem giữ ẩm cho móng tay và móng chân; dầu xả cho móng tay và 
móng chân.  

 

 
(210) 4-2015-10616 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) CREATIVE NAIL DESIGN, INC.   (US) 

9560 Towne Centre Drive, San Diego, 
California 92121, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm cho móng tay và chân khỏe hơn (mỹ phẩm); chế phẩm làm cho 

móng tay và móng chân cứng hơn (mỹ phẩm); chế phẩm tráng lớp men cứng cho móng 
tay và móng chân (mỹ phẩm); chế phẩm chăm sóc móng tay và móng chân; chế phẩm tẩy 
sơn móng tay và móng chân; chế phẩm phủ bảo vệ móng tay và móng chân khỏi bị lở và 
hỏng (mỹ phẩm); dầu giữ ẩm cho móng tay và móng chân; dầu làm mềm móng tay và 
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móng chân; kem giữ ẩm cho móng tay và móng chân; dầu xả cho móng tay và móng 
chân.  

 

 
(210) 4-2015-10617 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) CREATIVE NAIL DESIGN, INC.   (US) 

9560 Towne Centre Drive, San Diego, 
California 92121, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc móng tay và móng chân; dầu làm mềm móng tay; dầu giữ 

ẩm cho móng tay và móng chân; tinh dầu (mỹ phẩm).  
 

 
(210) 4-2015-10618 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.9 
(731) MEITU (CHINA) LIMITED   (CN) 

RM C, 21/F CMA BLDG NO 64 
CONNAUGHT RD, CENTRAL HONG 
KONG, CHINA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; chương trình máy vi tính ghi 

sẵn; máy nghe nhạc cầm tay; máy ảnh; máy tính xách tay; nhãn điện tử cho hàng hóa; 
bảng thông báo điện tử; thiết bị thu hình; thiết bị để xử lý dữ liệu; điện thoại thông minh; 
máy tính bảng; phần mềm trò chơi máy tính; tai nghe; thiết bị sạc cho pin điện; máy in để 
dùng với máy vi tính; kính mắt 3D; điện thoại di động; máy quay video xách tay có kèm 
theo bộ phận ghi hình.  

 

 
(210) 4-2015-10619 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.9 
(731) MEITU (CHINA) LIMITED   (CN) 

RM C, 21/F CMA BLDG NO 64 
CONNAUGHT RD, CENTRAL HONG 
KONG, CHINA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình; gửi tin nhắn; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; 

thông tin liên lạc bằng máy vi tính; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; thư điện 
tử; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; dịch vụ bảng thông báo điện tử (dịch vụ viễn 
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thông); cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; dịch vụ cung cấp 
phòng nói chuyện trên internet; cung cấp diễn đàn trực tuyến.  

 

 
(210) 4-2015-10620 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.9 
(731) MEITU (CHINA) LIMITED  (CN) 

RM C, 21/F CMA Bldg No 64 
Connaught Rd, Central Hong Kong, 
China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS); dịch vụ nghiên cứu và 

triển khai sản phẩm mới cho người khác; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ; 
dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ sao 
chép chương trình máy tính; lập trình máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; cung cấp 
thông tin về công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang web; tư vấn trong thiết 
kế và phát triển phần cứng máy tính; sao lưu dữ liệu off-site; lưu trữ dữ liệu điện tử; điện 
toán đám mây.  

 

 
(210) 4-2015-10621 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 20.7.1; 3.7.16; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giấy vở Hồng 
Điệp  (VN) 
Số 322, đường 30/6, phường Nam Thành, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, báo, sách vở học sinh.  

 

 
(210) 4-2015-10623 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Đen, đỏ, xanh lá cây, xanh dương 
(731) HAINAN JINHAI PULP & PAPER CO., 

LTD.  (CN) 
D12, Yangpu Economic Development 
Zone, Hainan, China  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 01: Bột giấy gỗ; bột giấy; bột xenlulô.  
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(210) 4-2015-10624 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Đen, đỏ, xanh lá cây, xanh dương 
(731) HAINAN JINHAI PULP & PAPER CO., 

LTD.  (CN) 
D12, Yangpu Economic Development 
Zone, Hainan, China  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy in, bao gồm giấy in đã được tráng, giấy được dùng để in ôpxet, giấy để in 

báo, giấy để in sách, giấy có những đặc điểm để phân biệt tài liệu thật giả, giấy được dùng 
để in hình chạm chìm và giấy in rập typo; giấy mỹ thuật; giấy được dùng với máy sao 
chép (đồ dùng văn phòng); bìa cứng; vật phẩm bằng bìa cứng; bìa cứng màu trắng; hộp 
bằng bìa cứng; giấy bìa mỏng phủ bề mặt của bìa cứng có xương hình sóng; giấy bìa dạng 
sóng của bìa cứng có xương hình sóng (bìa cứng); sổ tay.  

 

 
(210) 4-2015-10625 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.17; 26.11.3 
(731) YIBIN GRACE CO., LTD.  (CN) 

Hangtian Road, Nan'an Economic-
technology Development Area, Yibin 
City, Sichuan Province, People's 
Republic of China 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 22: Sợi dệt (sợi thô); sợi dệt dạng thô; sợi thuỷ tinh (sợi thô) dùng cho ngành dệt; 

sợi các bon (sợi thô) dùng cho ngành dệt; sợi bằng chất dẻo (sợi thô) dùng cho ngành dệt; 
dây thừng, không bằng kim loại; lều (mang đi được); vật liệu lót, không bằng cao su hoặc 
chất dẻo; buồm; sợi xe dùng cho lưới; tơ phế phẩm; tơ dạng thô; sợi bông thô. 

 
Nhóm 23: Sợi và chỉ thêu; sợi tơ tằm và chỉ tơ tằm; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo; tơ tằm đã xe; 
sợi tơ đơn dùng trong ngành dệt; chỉ dùng trong ngành dệt; chỉ ni lông dùng trong ngành 
dệt; len đã xe; sợi len. 

 

 
(210) 4-2015-10627 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) BRIDGESTONE LICENSING 

SERVICES, INC.  (US) 
535 Marriott Drive, Nashville, Tennessee 
37214, United States Of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 12: Lốp và săm xe cộ. 
 

 
(210) 4-2015-10628 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.1.1 
(591) Đỏ 
(731) BRIDGESTONE LICENSING 

SERVICES, INC.  (US) 
535 Marriott Drive, Nashville, Tennessee 
37214, United States Of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô và bộ phận và phụ kiện của ô tô; lốp, lốp xe được đắp lại, săm xe; bánh xe, 

miếng cao su đế đắp lại lốp xe; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm hoặc 
lốp xe; vành và vỏ bọc của bánh xe cộ; miếng vá lốp xe có sẵn; xe mô tô hai bánh và bộ 
phận và phụ kiện; xe đạp và bộ phận và phụ kiện của xe đạp; xe đạp điện và bộ phận và 
phụ kiện của xe đạp điện; máy bay và các bộ phận và các phụ kiện của máy bay; giảm 
xóc cho phương tiện giao thông trên bộ; lò xo hơi cho phương tiện giao thông trên bộ; 
khớp nối trục hoặc đầu nối cho phương tiện giao thông trên bộ, đệm chống va đập cho tàu 
(dụng cụ bảo vệ bên cạnh cho tàu thuyền); đệm ghế ngồi cho xe cộ; lò xo hơi cho toa xe 
đường sắt; thanh chằn va đập của xe cộ; giảm xóc treo cho xe cộ; van cho lốp xe, ống 
thủy lực không bằng kim loại dùng cho xe cộ; dây kim loại, lõi vỏ xe, mép lốp, lò xo và 
sợi dùng cho lốp xe của máy bay, xe cộ, và xe mô tô; khuôn của lốp xe. 

 

 
(210) 4-2015-10629 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đen, ghi 
(731) LITE-ON TECHNOLOGY 

CORPORATION  (TW) 
22F, 392, Ruey Kuang Road, Neihu, 
Taipei 114, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bảng tín hiệu điện tử; gậy chỉ đường để điều tiết giao thông; thiết bị đèn tín 

hiệu giao thông (thiết bị báo hiệu); thiết bị báo hiệu qua đường cho đường sắt; gương 
phản chiếu ánh sáng cho tín hiệu giao thông; gương phản chiếu cho tín hiệu giao thông; 
tấm phản chiếu cho tín hiệu giao thông; đèn báo hiệu cho tín hiệu giao thông; đèn cảnh 
báo xoay được; đèn chớp cảnh báo (đèn tín hiệu); tín hiệu giao thông (phản quang hoặc 
cơ học); biển báo hiệu trong xây dựng (phản quang hoặc cơ học); biển báo hiệu xe cộ bị 
hỏng (phản quang); thiết bị cảnh báo chướng ngại vật trên đường; bảng hiển thị điện tử; 
phao cảnh báo dùng cho tàu đang thả neo; tín hiệu cảnh báo nổi được trên nước (phao 
cảnh báo); thiết bị cảnh báo an toàn cho chỉ dẫn đường của tàu thuyền; biển báo hiệu để 
cảnh báo sự an toàn (phản quang hoặc cơ học); đèn báo hiệu chỉ hướng thoát hiểm; đèn 
báo hiệu lối thoát trong trường hợp khẩn cấp; đèn báo hiệu cho việc đỗ xe; đèn nháy (đèn 
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tín hiệu); thiết bị an toàn giao thông đường sắt; đèn báo hiệu; cột mốc, phản quang; đèn 
báo động tự động. 

 
Nhóm 11: Đèn đi-ốt phát quang; đèn đi-ốt phát quang dùng trên đường phố; đèn chiếu 
sáng dùng cho bãi đỗ xe; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng cho tủ ướp lạnh; hệ 
thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng cho tủ trưng bày; đèn dùng cho đường hầm; đèn 
pha (đèn chiếu sáng cực mạnh); đèn trần; đèn treo tường; đèn ống, cụ thể là, ống dạ quang 
để chiếu sáng, ống phóng điện dùng để chiếu sáng; đèn thanh ray; đèn chìm cho nền nhà; 
đèn dùng cho ga-lăng tản nhiệt của ô tô; bóng đèn; đèn có giá treo; đèn; đèn dây; đèn âm 
tường; đèn an toàn cho thợ mỏ; đèn để trang trí; đèn chiếu sáng sân khấu; đèn sân khấu; 
đèn sử dụng năng lượng mặt trời; đèn ô tô (chiếu sáng); đèn pin để chiếu sáng dùng trong 
trường hợp khẩn cấp; đèn cho ô tô; đèn cho xe máy; đèn để bàn; hệ thống chiếu sáng và 
thiết bị chiếu sáng. 

 
 

 
(210) 4-2015-10633 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A18.1.9; 26.1.2 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Bảy Bằng  (VN) 
458/3M Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô, xe máy. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa xe; bảo dưỡng xe; bảo hành xe; dịch vụ rửa xe. 
 
 

 
(210) 4-2015-10634 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; 1.15.15; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, 

vàng, nâu 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa chua. 
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(210) 4-2015-10635 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Trần Trương Thanh Thúy  (VN)

256/42 Hàn Hải Nguyên, phường 9, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước sô đa; nước trái cây; nước khoáng (đồ uống); nước ngọt (đồ uống); nước 

sinh tố (đồ uống); nước tăng lực (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-10636 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Daikin Air 
Conditioning (Vietnam)  (VN) 
Tầng 14 -15, tòa nhà VP Nam á, số 201 - 
203 Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 

thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh; máy và thiết bị điều hòa không khí và các bộ 
phận của chúng; máy hút ẩm; thiết bị khử mùi không khi; bộ lọc không khí dùng cho máy 
điều hòa nhiệt độ; quạt gió (bộ phận của thiết bị điều hòa không khí); thiết bị lọc (dùng 
trong nhà hoặc trong công nghiệp); van xả hơi dùng cho thiết bị đốt nóng hơi nước; công-
ten-nơ lạnh. 

 
Nhóm 35: Mua bán các thiết bị rời, thiết bị đồng bộ, phụ tùng và sản phẩm hoàn chỉnh 
hàng cơ điện lạnh. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, thi công xây dựng; dịch vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo 
dưỡng máy và thiết bị điều hòa không khí; dịch vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị 
và dụng cụ điện; dịch vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị và dụng cụ dùng trong 
gia đình; dịch vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị và dụng cụ công nghiệp; dịch vụ 
làm sạch thiết bị điều hòa không khí; cung cấp thông tin về Iẳp đặt, sửa chữa và bảo 
dưỡng hệ thống viễn thông; dịch vụ tư vấn về bảo dưỡng thiết bị điều hòa không khí. 

 

 
(210) 

 
4-2015-10637 

 
(220) 

 
04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.15.1; A1.1.10; A1.1.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Phương Vinh 
BITO  (VN) 
381/13 Tân Hòa Đông, khu phố 13, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 
 

 
(210) 4-2015-10638 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.20; 10.3.7; A5.5.21 
(731) HSU, CHUN-KANG  (CN) 

No.16 Laozhuang Lin 14, Zaoqiao 
Village, Zaoqiao Town, Miaoli, Taiwan, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; gạch; kính xây dựng; đá 

nhân tạo; sàn, không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-10639 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) GUANGZHOU GUYEJIA FOOD 

COMPANY LIMITED  (CN) 
Room 1007, No.166, Changgang Middle 
Road, Haizhu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước ép trái cây; nước (đồ uống); nước uống có ga; nước sinh tố; nước trái 

cây cô đặc, không có cồn; đồ uống không có cồn; nước ép rau (đồ uống); chế phẩm dùng 
làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2015-10640 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) GUANGZHOU GUYEJIA FOOD 

COMPANY LIMITED  (CN) 
Room 1007, No.166, Changgang Middle 
Road, Haizhu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ căng tin; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ đặt chỗ 

khách sạn; dịch vụ nhà trọ; dịch vụ cho thuê lều trại; dịch vụ cho thuê phòng họp; dịch vụ 
cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cho thuê ghế, bàn, khăn 
trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
1046 

(210) 4-2015-10641 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 7.1.1; A6.7.5; A7.1.12 
(731) T.L. MARKETING CO., LTD.  (TH) 

39 Soi Prachauthit 21, Prachauthit Rd., 
Rathburana, Rathburana, Bangkok 10140 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 24: Khăn tắm (trừ quần áo); chăn; khăn phủ giường; khăn trải giường bằng vải 

lanh; tấm trải phủ giường; vỏ đệm; khăn phủ gối; vỏ gối; khăn phủ giường bằng vải dệt; 
khăn bằng vải. 

 
 

 
(210) 4-2015-10642 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.23; 15.1.13 
(731) EUROVENT CO., LTD.  (TH) 

18/5 Moo 13, Soi Wat Mai Nong Pa 
Ong, Petchkasem Road, Omnoi Sub-
district, Krathum Ban District, 
Samutsakorn 74130 Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị và hệ thống thông gió (điều hòa không khí); chụp thông gió; quạt 

thông gió sử dụng khí nén; thiết bị điều hòa không khí; quạt hút thông gió; quạt điện; 
quạt làm mát dùng điện; máy và thiết bị làm sạch không khí. 

 
 

 
(210) 4-2015-10643 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.3.1; 26.1.1 
(731) T.N. METAL WORKS CO., LTD.  (TH) 

92/1 Moo 7 Petchkasem Road, Omnoi 
Sub-district, Krathum Ban District, 
Samutsakorn 74130 Thailand 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; động cơ dùng cho 

máy móc; đai truyền dùng cho động cơ và đầu máy; động cơ dẫn động không dùng cho 
phương tiện giao thông đường bộ.  
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(210) 4-2015-10644 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.15.3; 26.15.15; A24.15.13 
(731) T N WORKS SUPPLY CO., LTD.  (TH) 

18/5 Moo 13 Soi Wat Mai Nong Pa Ong, 
Petchkasem Road, Omnoi Sub-district, 
Krathum Ban District, Samutsakorn 
74130 Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 07: Bơm sục khí cho bể nuôi cá và thủy sinh; đai truyền dùng cho động cơ và đầu 

máy; bơm li tâm; bơm khí nén; động cơ dẫn động không dùng cho phương tiện giao thông 
đường bộ; động cơ dùng cho máy móc; động cơ không dùng cho phương tiện giao thông 
đường bộ; máy bơm; bơm (bộ phận của máy móc, đầu máy hoặc động cơ); bơm chân 
không (máy móc). 

 
 
 

 
(210) 4-2015-10645 (220) 04.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.15.15; 24.15.3; A24.15.13 
(731) T N WORKS SUPPLY CO., LTD.  (TH) 

18/5 Moo 13 Soi Wat Mai Nong Pa Ong, 
Petchkasem Road, Omnoi Sub-district, 
Krathum Ban District, Samutsakorn 
74130 Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; máy và thiết bị làm sạch không khí; quạt thông 

gió sử dụng khí nén; quạt làm mát dùng điện; quạt điện; quạt hút thông gió; thiết bị và hệ 
thống thông gió (điều hòa không khí); chụp thông gió. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-10646 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Trần Văn Linh   (VN) 
Thôn Hoàng Môn, xã Nam Cường, 
huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sứ vệ sinh. 
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(210) 4-2015-10647 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hiếu   (VN) 
Thôn Thủy Phú, xã Phú Yên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Giầy dép và đồ đi chân, cụ thể là: giầy cao su, giầy buộc dây, giầy nữ, dép đi 

trong nhà. 
 

 
(210) 4-2015-10648 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A11.1.2; A11.3.9; 26.1.1; 25.5.2 
(591) Hồng, nâu đỏ 

(540) 

  

(731) Võ Thị Thu Trang  (VN) 
C02, tập thể chế tạo biến thế ABB Hoàng 
Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-10649 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.6; A3.7.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Kim 
TÊn  (VN) 
91/27 liên khu 10-11, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; cưa (máy); máy công cụ; máy phân loại dùng trong công 

nghiệp. 
 

 
(210) 4-2015-10650 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Kim 
TÊn  (VN) 
91/27 Liên khu 10- 11, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; cưa (máy); máy công cụ; máy phân loại dùng trong công 
nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-10651 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Kim 
TÊn  (VN) 
91/27 Liên khu 10- 11, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; cưa (máy); máy công cụ; máy phân loại dùng trong công 

nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-10652 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 5.7.3; 26.3.3; 26.3.4; 6.1.2 (540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất và 
thương mại Hoàng Vũ  (VN) 
Số 12/1, đường Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, 
tỉnh Lạng Sơn  

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây dầm đường; thịt đã được bảo quản; lạp xưởng.  

 

 
(210) 4-2015-10653 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 5.7.3; A11.3.3; 26.1.1 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Xuyên Đông 
Dương  (VN) 
Nhà khách T18 Bộ Tham mưu, đường 
Sơn Trà - Điện Ngọc, quận Ngũ Hành 
Sơn, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2015-10654 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A9.1.22 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tạ Kim Dung  
(VN) 
Số 13 phố Hàn Thuyên, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
 
 

 
(210) 4-2015-10655 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.1.25; 5.3.6 
(591) Đen, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tạ Kim Dung  
(VN) 
Số 13 phố Hàn Thuyên, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 
 

 
(210) 4-2015-10656 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A11.3.3; A5.3.13; A25.3.13; A5.3.14; 

26.1.2 
(591) Đỏ, đồng, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH V H C T  (VN) 
118/34/1 đường Liên khu 5-6, phường 
Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Trà gạo lức nảy mầm. 

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-10657 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 18.1.21 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vận tải du lịch 
và thương mại Vũ Khoa  (VN) 
07 Vũ Văn Dũng, phường An Hải Tây, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ du lịch.  

 
 

 
(210) 4-2015-10658 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 18.3.2; 18.3.23; A26.11.12; 7.11.1 
(591) Xanh, vàng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vận tải du lịch 
và thương mại Vũ Khoa   (VN) 
07 Vũ Văn Dũng, phường An Hải Tây, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ du lịch.  

 
 

 
(210) 4-2015-10659 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.23; 15.1.13; 26.4.2; 26.4.9; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
kinh doanh quốc tế T & T  (VN)
Cụm 3, xã Liên Trung, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ dán, gỗ lạng, ván ép, ván mỏng khác.  

 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-10660 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.5.16; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Trắng, hồng, vàng, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH trà Quang Tâm  
(VN) 
133 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Buôn bán thực phẩm chức năng, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-10661 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.1.2; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH Chấn Phi  (VN) 

204 Nguyễn Tri Phương, phường 4, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến; yến sào chế biến; yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào đã chưng 

cất và đóng hộp. 
 

Nhóm 32: Đồ uống làm từ tổ yến (đồ uống không có cồn); nước ngọt làm từ tổ yến (đồ 
uống không có cồn); nước ép trái cây; nước uống có ga; nước khoáng; bia.  

 

 
(210) 4-2015-10662 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; A1.1.10 
(731) Hộ kinh doanh Trang Ngọc  

(VN) 
19 Thủ Khoa Huân, phường 8, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt); găng tay; tất (vớ).  
 

Nhóm 35: Mua bán vải, sợi, quần áo, nút áo, tất (vớ), nguyên phụ liệu ngành may mặc.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-10663 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 25.1.25; 26.1.2 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Ngọc Lưu Ly  (VN) 
212B/D3 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm.  

 
 

 
(210) 4-2015-10664 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.9; 26.11.3 
(731) Công ty TNHH Hùng Loa Việt 

Nam  (VN) 
20 đường số 473, ấp Thạnh An, xã Trung 
An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa kỹ thuật số đa năng; loa; âm ly; máy hát tự động; bộ ghép nối âm 

thanh; cáp âm thanh.  
 
 

 
(210) 4-2015-10665 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.2; 26.4.4; 26.4.11; 26.7.25 
(731) Công ty TNHH Hùng Loa Việt 

Nam  (VN) 
20 đường số 473, ấp Thạnh An, xã Trung 
An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa kỹ thuật số đa năng; loa; âm ly; máy hát tự động; bộ ghép nối âm 

thanh; cáp âm thanh. 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-10666 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH thực phẩm VI NA  

(VN) 
435 Tân Hương, phường Tân Quý, quận 
Tân Quý, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y 

tế. 
 

 
(210) 4-2015-10667 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Hộ kinh doanh giày Lê Hùng 

(VN) 
111 Nguyễn Trung Trực, phường 1, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ đội đầu; dây thắt lưng (tất cả dùng cho trang phục). 

 

 
(210) 4-2015-10668 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Mai Anh  (VN) 
58/60 ngách 72/73 Quan Nhân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp, cắt tóc, gội đầu; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (dịch vụ Spa).  

 

 
(210) 4-2015-10669 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.7; A3.7.24 
(591) Vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Hiệp Tiến 
Phát  (VN) 
1987 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(511)   Nhóm 06: Đồ đồng thiếc (tác phẩm nghệ thuật); vòng đồng; tượng nhỏ bằng đồng.  
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-10670 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.9.1; 26.3.4; 26.3.3; 6.1.2 
(731) Công ty cổ phần Vinaton 

Vĩnh Phát Vĩnh Phúc   (VN) 
Cụm công nghiệp Đồng Sóc, xã Vũ Di, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 06: Tôn, sắt, thép.  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-10671 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.7.2; 2.7.13; 2.7.23; 26.4.2 
(591) Xanh lam, xanh cốm, tím, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đức Hương Anh  (VN) 
Số 1 Trần Khánh Dư, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 24: Băng rôn bằng vải dùng cho mục đích quảng cáo.  
 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục); mũ lưỡi trai.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo giới thiệu sản phẩm dịch vụ trên các phương tiện truyền thông cho 
mục đích kinh doanh: tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 
Nhóm 41: Tổ chức sự kiện về văn hóa, thể thao, nghệ thuật và giải trí.  

 
 
 
 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-10672 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.13.1; 26.1.1; 2.7.2; 2.7.13; 2.7.23 
(591) Hồng, xanh lam đậm, xanh lam nhạt, 

tím, đỏ, vàng, cam nhạt, cam đậm, xanh 
lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây ngả 
vàng, xanh tím than nhạt, xanh tím than 
đậm, vàng đồng đậm, xanh lá mạ, vàng 
đồng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đức Hương Anh  (VN) 
Số 1 Trần Khánh Dư, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm như tờ rơi; sách báo; tạp chí, lịch bàn; tờ rơi giấy dùng cho việc 
quảng cáo.  

 
Nhóm 18: Túi du lịch. 

 
Nhóm 26: Huy hiệu (không bằng kim loại quý).  

 
 
 

 
(210) 4-2015-10673 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.7.20; A25.7.22; 26.2.7; 26.3.3; 

26.3.23 
(591) Xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tự động Hữu Nghị   (VN) 
87 Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; sửa chữa và làm sạch nồi hơi; 

dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, cách âm trong xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo 
động chống trộm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thang máy; lắp đặt 
và sửa chữa thiết bị báo động hỏa hoạn; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; lắp đặt 
và sửa chữa thiết bị sưởi ấm; khử nhiễu cho các thiết bị điện; lắp đặt và bảo dưỡng đường 
ống dẫn; lắp đặt đường ống; sửa chữa bơm; phục hồi lại máy móc động cơ bị hư hỏng một 
phần hoặc hoàn toàn; lắp đặt giàn giáo; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình.  

 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-10674 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.5.1 
(591) Đen, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH FAUCETS C&Q 
Việt Nam  (VN) 
102 ấp 5, khu dân cư Gia Hòa, xã Phong 
Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; thiết bị dùng cho bồn tắm; vòi nóng lạnh cho ống nước; vòi 

hoa sen; vòi; van (tap); hệ thống và thiết bị vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2015-10675 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 18.1.5; 18.1.23 
(731) Trần Phương Bằng  (VN) 

Khu vực 1, phường 1, thành phố Vị 
Thanh, tỉnh Hậu Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: xe đạp nguyên chiếc, xe đạp điện, phụ tùng xe đạp. 

 

 
(210) 4-2015-10677 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất mỹ 
phẩm Diệu Anh  (VN) 
Số 4b84 ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; sữa rửa mặt; keo lột mụn (mỹ phẩm), tất cả 

thuộc nhóm này.  
 

 
(210) 4-2015-10678 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tự động Hữu Nghị  (VN) 
87 Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(511)   Nhóm 06: ống dẫn bằng kim loại cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí; ống dẫn 
bằng kim loại cho hệ thống sưởi ấm trung tâm; khuỷu ống bằng kim loại cho ống dẫn; 
ống nối bằng kim loại cho ống dẫn; đinh khuy bằng kim loại; vòng đai kim loại để kết nối 
ống dẫn. 

 

 
(210) 4-2015-10679 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh tím, đỏ 
(731) Công ty cổ phần In Scitech  

(VN) 
D20/532H Nguyễn Văn Linh, xã Phong 
Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in. 

 

 
(210) 4-2015-10680 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.3.3; 25.1.25; 25.7.25; 5.7.24 
(591) Nâu, vàng, trắng, xanh lá cây, xanh 

dương, đỏ, đen, cam 

(540) 

  

(731) Phí Văn Quân  (VN) 
Số 23/80 Lê Lai, phường Lạc Viên, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, khăn giấy, giấy lau dùng cho gia đình.  

 

 
(210) 4-2015-10681 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.7.25; A26.11.12; 26.11.3; A25.7.6 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, cam, 

trắng 

(540) 

  

(731) Phí Văn Quân   (VN) 
Số 23/80 Lê Lai, phường Lạc Viên, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, khăn giấy, giấy lau dùng cho gia đình.  

 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-10682 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.5.16; 25.1.6 
(591) Đỏ đậm, nâu, cam, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Phí Văn Quân   (VN) 
Số 23/80 Lê Lai, phường Lạc Viên, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, khăn giấy, giấy lau dùng cho gia đình.  

 

 
(210) 4-2015-10683 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty liên doanh Medevice 
3S  (VN) 
53, khu phố 5, thị trấn Chơn Thành, 
huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 

 

 
(210) 4-2015-10684 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.3.1; A2.3.23 
(591) Nâu, hồng, đỏ đậm, đỏ nhạt, xanh lá cây, 

đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Liên  (VN) 
Số 23 Lý Tự Trọng, tổ 3, phường Trưng 
Nhị, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, son môi, phấn trang điểm, mỹ phẩm dùng để chăm sóc 

da, sơn móng tay. 
 

 
(210) 4-2015-10685 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu D.O Pro  (VN) 
381A Nguyễn Thái Bình, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, chế phẩm đánh răng, xà phòng. 
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(210) 4-2015-10686 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.3.20; A3.7.24; 3.7.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu D.O Pro   (VN) 
381A Nguyễn Thái Bình, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, chế phẩm đánh răng, xà phòng. 

 

 
(210) 4-2015-10690 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) AWCT SINGAPORE PTE LTD SRN 

201309287H   (SG) 
Suite No.3543, c/o 8 Temasek 
Boulevard, #35-03 Suntec Tower 3, 
Singapore 038988  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt nấm; diệt cỏ dại; diệt côn trùng có hại cho cây trồng; thuốc diệt ốc 

bươu vàng; thuốc trừ sâu. 
 

 
(210) 

 
4-2015-10691 

 
(220) 

 
05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) AWCT SINGAPORE PTE LTD SRN 

201309287H   (SG) 
Suite No.3543, c/o 8 Temasek 
Boulevard, #35-03 Suntec Tower 3, 
Singapore 038988  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt nấm; diệt cỏ dại; diệt côn trùng có hại cho cây trồng; thuốc diệt ốc 

bươu vàng; thuốc trừ sâu. 
 

 
(210) 4-2015-10692 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) AWCT SINGAPORE PTE LTD SRN 

201309287H   (SG) 
Suite No.3543, c/o 8 Temasek 
Boulevard, #35-03 Suntec Tower 3, 
Singapore 038988  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Chất diệt nấm; diệt cỏ dại; diệt côn trùng có hại cho cây trồng; thuốc diệt ốc 
bươu vàng; thuốc trừ sâu. 

 

 
(210) 4-2015-10693 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) AWCT SINGAPORE PTE LTD SRN 

201309287H   (SG) 
Suite No.3543, c/o 8 Temasek 
Boulevard, #35-03 Suntec Tower 3, 
Singapore 038988  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt nấm; diệt cỏ dại; diệt côn trùng có hại cho cây trồng; thuốc diệt ốc 

bươu vàng; thuốc trừ sâu. 
 

 
(210) 4-2015-10694 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) AWCT SINGAPORE PTE LTD SRN 

201309287H   (SG) 
Suite No.3543, c/o 8 Temasek 
Boulevard, #35-03 Suntec Tower 3, 
Singapore 038988  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt nấm; diệt cỏ dại; diệt côn trùng có hại cho cây trồng; thuốc diệt ốc 

bươu vàng; thuốc trừ sâu. 
 

 
(210) 4-2015-10695 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) AWCT SINGAPORE PTE LTD SRN 

201309287H   (SG) 
Suite No.3543, c/o 8 Temasek 
Boulevard, #35-03 Suntec Tower 3, 
Singapore 038988  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt nấm; diệt cỏ dại; diệt côn trùng có hại cho cây trồng; thuốc diệt ốc 

bươu vàng; thuốc trừ sâu. 
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(210) 4-2015-10696 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) AWCT SINGAPORE PTE LTD SRN 

201309287H   (SG) 
Suite No.3543, c/o 8 Temasek 
Boulevard, #35-03 Suntec Tower 3, 
Singapore 038988  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt nấm; diệt cỏ dại; diệt côn trùng có hại cho cây trồng; thuốc diệt ốc 

bươu vàng; thuốc trừ sâu. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-10697 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Cam, cam nhạt, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông và sản xuất Phát Nam 
Thiên  (VN) 
75/1 đường số 23, khu phố 5, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo trên trang web. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-10698 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 16.1.4 
(591) Cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông và sản xuất Phát Nam 
Thiên   (VN) 
75/1 đường số 23, khu phố 5, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo trên trang web. 
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(210) 4-2015-10699 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.5.1; A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 
(591) Xám, hồng, hồng đậm 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông và sản xuất Phát Nam 
Thiên   (VN) 
75/1 đường số 23, khu phố 5, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo trên trang web. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-10700 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A18.1.9; 18.1.23; 10.3.10 
(591) Trắng, xanh lá cây, đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông và sản xuất Phát Nam 
Thiên   (VN) 
75/1 đường số 23, khu phố 5, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo trên trang web. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-10702 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) VOLVO TRUCK CORPORATION  

(SE) 
405 08 Goteborg, Sweden  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 12: « tô tải; các bộ phận kết cấu của ô tô tải, cụ thể là: mui che, động cơ, bộ truyền 
động, thân máy, thanh chắn va đập, tấm chắn trước và tầm móc tải tránh bụi.  

 
Nhóm 28: Mô hình thu nhỏ của xe cộ.  
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(210) 4-2015-10703 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; 26.1.1; 1.15.23; 26.13.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Việt Hằng  (VN) 
Số nhà 32, tổ 6, đường Lê Trọng Tấn, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ mát xa; dịch vụ chăm sóc da mặt.  

 

 
(210) 4-2015-10705 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.3.5; 26.3.2; 26.4.1; 26.4.8 
(591) Vàng, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thị trường 
Quốc tế Việt Nam  (VN) 
Số 27, phố Nguyễn Khắc Hiếu, phường 
Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-10706 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.1.15 (540) 

  

(731) Công ty luật TNHH một thành 
viên Dimac  (VN) 
Phòng 5A, số 256 Nguyễn Thị Minh 
Khai, phường 6, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật; tư vấn pháp luật; đại diện ngoài 

tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật; thực hiện các dịch vụ pháp 
lý khác theo quy định của pháp luật.  

 

 
(210) 4-2015-10707 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24 (540) 

  

(731) Lê Thị Thu Hà   (VN) 
Số 92 phố Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ thủ công mỹ nghệ từ đá, đồ thủ công mỹ nghệ từ tre, gỗ, nứa, đồ 
thủ công mỹ nghệ bằng vàng, bạc. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-10708 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Bá Nốp   (VN) 
Xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, tỉnh 
Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-10709 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.4.2; 5.7.1 
(591) Trắng, đen, xanh rêu 

(540) 

  

(731) Phạm Duy Quang  (VN) 
998 Trần Phú, Lộc Châu, Bảo Lộc, tỉnh 
Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Bột cà phê, chè, ca cao. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-10710 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 24.17.5 
(591) Xanh lá cây, vàng cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dược phẩm ALPHA Quốc Tế  
(VN) 
Số 29 ngõ 112 Tây Sơn, phường Quang 
Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, 

chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm dùng cho trẻ sơ sinh.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phấm chức năng.  
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(210) 4-2015-10713 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất phân 
bón Nông Phát   (VN) 
58 Đình Xuân Nghi, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-10714 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) ASTRAGRACE CORP PTY LTD   (AU) 

Unit 3, 1-3 Nicholas St. Lidcombe NSW 
2141 Australia  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-10715 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.15; 26.5.1 
(591) Đen, ghi xám 
(731) ASTRAGRACE CORP PTY LTD   (AU) 

Unit 3, 1-3 Nicholas St. Lidcombe NSW 
2141 Australia  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dùng cho ăn kiêng 

 

 
(210) 4-2015-10716 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; A5.11.11; 24.1.1; 26.4.2 
(591) Đen, ghi, xám 
(731) ASTRAGRACE CORP PTY LTD   (AU) 

Unit 3, 1-3 Nicholas St. Lidcombe NSW 
2141 Australia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dùng cho ăn kiêng, chế phẩm vitamin.  
 

 
(210) 4-2015-10717 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.13.1; 26.5.1 
(591) Đen, ghi, xám 
(731) ASTRAGRACE CORP PTV LTD  

(AU) 
Unit 3, 1-3 Nicholas St. Lidcombe NSW 
2141 Australia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Chất bổ sung dùng cho ăn kiêng.  
 

 
(210) 4-2015-10718 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A19.13.15; 25.5.25; 26.3.1; 20.1.17 
(591) Đỏ, xanh đậm, xanh, xanh nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA   (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-10719 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.5.11; 25.1.25; 24.9.1; 24.9.2 

(591) Trắng, vàng 

(540) 

  

(731) EWARTON CONSULTANTS LIMITED  
(VG) 
P.O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Island  
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(511)   Nhóm 41: Cung cấp các dịch vụ và phương tiện liên quan đến khai thác sử dụng máy trò 
chơi dùng đồng xu (xèng); các dịch vụ cho câu lạc bộ (vui chơi giải trí); các dịch vụ vui 
chơi giải trí khác.  

 

 
(210) 4-2015-10720 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Thái Bình Minh  
(VN) 
Số 60/8 Dương Đức Hiền, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 21: Chảo rán không dùng điện; bộ xoong nồi nấu ăn không dùng điện; đồ dùng gia 

đình bằng inôc, cụ thể là: hộp đựng thức ăn, khay đựng thức ăn, chậu, cặp lồng.  
 

 
(210) 4-2015-10721 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Thanh Hương  (VN) 
Số nhà 7, ngõ 235, đường Nguyễn Văn 
Cừ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố 
Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-10722 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Việt   (VN) 
Số 124 đường Trường Chinh, phường 
Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 
Nam  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-10723 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần duợc phẩm 

Hoa Việt   (VN) 
Số 124 đường Trường Chinh, phường 
Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 
Nam  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-10724 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Mặt Trời   (VN) 
Số 9 M5 - TT6, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-10725 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Mặt Trời  (VN) 
Số 9 M5 - TT6, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-10726 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Mặt Trời  (VN) 
Số 9 M5 - TT6, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-10727 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Mặt Trời  (VN) 
Số 9 M5 - TT6, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-10728 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Mặt Trời  (VN) 
Số 9 M5 - TT6, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-10729 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Mặt Trời  (VN) 
Số 9 M5 - TT6, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-10730 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Mặt 
Trời  (VN) 
Số 9 M5 - TT6, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-10731 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun  (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-10733 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.9; 2.9.25; 26.4.2; A5.11.2 
(591) Vàng, xanh, đỏ, nâu, trắng, đen, đỏ nhạt 
(731) Nguyễn Thị Hương Phấn  (VN) 

Số nhà 19, ngách 93/5, ngõ 93, phố Giáp 
Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-10734 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; 26.1.1; 26.4.10; 1.17.11; A6.3.4 
(591) Đỏ, vàng, đen, vàng nâu, xanh nhạt, 

xanh đậm, trắng, xanh 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quang Minh  (VN) 
Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-10735 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Dương Thị Nga   (VN) 

Phòng 305, tòa nhà 24T1, khu đô thị mới 
Trung Hòa - Nhân Chính, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh, bồn tiểu, bồn rửa, phụ kiện cho thiết bị vệ sinh, bồn tắm, vòi 
hoa sen. 

 

 
(210) 4-2015-10736 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Mạnh Đức  (VN) 
Số 37, ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-10737 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh  (VN) 
DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-10738 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.5.1; 2.5.6 
(731) SociÐtÐ des Produits NestlÐ 

S.A.  (CH) 
1800 Vevey, Switzerland 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng và chất dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế và điều trị 
bệnh; sữa công thức (dùng cho mục đích y tế) dùng cho trẻ sơ sinh, đồ ăn, đồ uống và 
chất làm thức ăn cho trẻ sơ sinh; sữa công thức (dùng cho mục đích y tế) dùng cho trẻ em, 
đồ ăn, đồ uống và chất làm thức ăn cho trẻ em dùng cho mục đích y tế; đồ ăn và chất làm 
thức ăn cho trẻ sơ sinh và người ốm dùng cho mục đích y tế; đồ ăn và chất làm thức ăn 
dùng cho phụ nữ đang mang thai, bà mẹ đang cho con bú, dùng cho mục đích y tế; chất 
dinh dưỡng bổ sung và chất bổ sung cho chế độ ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm vitamin; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-10739 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.13; A26.11.9; 26.13.25 
(731) CHONGQING GEARBOX CO., LTD.  

(CN) 
Dongfanghong Street, Degan Town, 
Jiangjin District, Chongqing City, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 07: Bộ khởi động cho động cơ và máy nổ; cơ cấu điểu khiển cho máy, động cơ 

điện và động cơ; quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ, không dùng cho động cơ 
điện và động cơ của xe cộ mặt đất; thiết bị ngưng tụ; bộ điều chỉnh tốc độ của máy móc, 
động cơ điện và động cơ; hệ thống truyền lực bằng bánh xe răng cưa của máy; bánh răng 
truyền động không dùng cho xe cộ mặt đất; hộp số không dùng cho xe cộ mặt đất; ổ bi 
(bộ phận của máy móc); máy sàng. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-10740 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.13; A26.11.9; 26.13.25 
(731) CHONGQING GEARBOX CO., LTD.  

(CN) 
Dongfanghong Street, Degan Town, 
Jiangjin District, Chongqing City, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 12: Hộp tay quay cho cơ cấu của phương tiện giao thông trên bộ (không dùng cho 

đầu máy); khớp truyền động bánh răng cho phương tiện giao thông trên bộ; khớp ly hợp 
cho xe cộ trên mặt đất; trục của xe cộ; cơ cấu truyền động cho xe cộ mặt đất; giảm xóc 
cho ô tô; hộp số cho phương tiện giao thông trên bộ; cơ cấu giảm tốc cho xe cộ mặt đất; 
trục truyền động cho xe cộ mặt đất; thanh chắn va đập của xe cộ. 
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(210) 4-2015-10741 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 18.1.21; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, trắng, ghi 
(731) NANGOKU FLEXIBLE HOSE 

INDUSTRY CO., LTD.  (JP) 
5-9, Shinden-kitamachi Daito-city, 
Osaka-pref. 574-0052, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 06: ống dẫn bằng kim loại; dầu nối bằng kim loại cho ống dẫn. 
 

Nhóm 17: ống và ống dẫn mềm, không bằng kim loại; đầu nối ống, không bằng kim loại; 
ống bằng cao su. 

 

 
(210) 4-2015-10742 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) ASIA STYLE CO., LTD.  (TW) 

17F., No. 248, Sec. 3, Nanjing E. Rd., 
Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm mỹ phẩm 

giúp thon gọn cơ thể; mỹ phẩm; tinh dầu; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem 
làm trắng da; chế phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da.  

 
Nhóm 10: Đai nịt bụng; áo chẽn nịt bụng; áo nịt ngực cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-10743 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.1; A26.3.6 
(731) ASIA STYLE CO., LTD.  (TW) 

17F., No. 248, Sec. 3, Nanjing E. Rd., 
Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm mỹ phẩm 

giúp thon gọn cơ thể; mỹ phẩm; tinh dầu; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem 
làm trắng da; chế phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da.   

 
Nhóm 10: Đai nịt bụng; áo chẽn nịt bụng; áo nịt ngực cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-10744 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Đỗ Văn Toàn  (VN) 
Tiểu khu Phú Mỹ, thị trấn Phú Xuyên, 
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ thể thao như: vợt ten nít; vợt cầu lông; bóng thể thao các loại. 

 

 
(210) 4-2015-10745 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.5.5; 4.5.3; 7.3.11; 26.2.7 
(591) Trắng, xanh da trời, vàng, xanh lá cây, 

xanh lá cây đậm, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thép 

Dung Tân  (VN) 
Số 119, xóm An Thái, xã Hóa Thượng, 
huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 06: Tôn xốp. 

 

 
(210) 

 
4-2015-10748 

 
(220) 

 
05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Siam Thái   (VN) 

R4-90 đường Hưng Phước 3, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp điện; bếp điện từ; nồi cơm điện; ấm đun nước bằng điện; tủ lạnh.  

 

 
(210) 4-2015-10749 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH phụ tùng xe 

Trường Giang   (VN) 
F3/40R3, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 07: Pít-tông (piston, bộ phận của máy hoặc động cơ); xi lanh dùng cho động cơ và 
máy móc; vòng găng pít-tông; ắt pít-tông (bộ phận của pít-tông); thanh truyền (tay dên) 
dùng cho máy móc và động cơ; vòng bi (bộ phận của máy móc). 

 

 
(210) 4-2015-10750 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH phụ tùng xe 

Trường Giang   (VN) 
F3/40R3, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 07: Pít-tông (piston, bộ phận của máy hoặc động cơ); xi lanh dùng cho động cơ và 

máy móc; vòng găng pít-tông; ắt pít-tông (bộ phận của pít-tông); thanh truyền (tay dên) 
dùng cho máy móc và động cơ; vòng bi (bộ phận của máy móc). 

 

 
(210) 4-2015-10751 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) O & K JAWS CO.,LTD  (TW) 

No., 348, Fanhua Rd., Xiushui 
Township, Changhua County 50443, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Cần gạt nước kính chắn gió xe cộ; bậc lên xuống của xe cộ; đồ trang trí cho xe 

cộ; đai an toàn cho ghế ngồi xe cộ; gương chiếu hậu; ghế ngồi của xe cộ; nắp thùng nhiên 
liệu dùng cho ô tô; màn cửa che nắng thích hợp dùng cho ô tô; tín hiệu điều hướng cho xe 
cộ (hệ thống đèn vàng gắn hai bên xe phát tín hiệu rẽ trái hoặc rẽ phải).  

 

 
(210) 4-2015-10753 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.3 
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LI NING  (VN) 
551/58 Tô Ngọc Vân, khu phố 3, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Cột thu lôi, thiết bị chống sét.  
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(210) 4-2015-10754 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LI NING  (VN) 
551/58 Tô Ngọc Vân, khu phố 3, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Cột thu lôi, thiết bị chống sét.  

 

 
(210) 4-2015-10755 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Xanh, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LI NING   (VN) 
551/58 Tô Ngọc Vân, khu phố 3, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất giảm điện trở đất.  

 

 
(210) 4-2015-10756 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; A26.11.8; 26.3.1; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị chống 
sét Phương Nam  (VN) 
551/58 Tô Ngọc Vân, khu phố 3, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Cột thu lôi, thiết bị chống sét.  

 

 
(210) 4-2015-10757 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 7.3.11; A26.11.8; A7.1.11; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị chống 
sét Phương Nam  (VN) 
551/58 Tô Ngọc Vân, khu phố 3, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất giảm điện trở đất.  
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Nhóm 06: Hợp kim để hàn, bột hàn, thuốc hàn (dạng kim loại).  
 
 

 
(210) 4-2015-10758 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Lê Ngọc Mây  (VN) 
Thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu trái nhầu. 

 
 

 
(210) 4-2015-10759 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.5.2 (540) 

 

(731) Bùi Đức Kỳ Anh  (VN) 
429A Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ rèn luyện thể hình, quả tạ tập thể dục, máy để luyện tập thể dục. 

 
 

 
(210) 4-2015-10760 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.20; 26.5.1; 25.1.6; 26.15.15 
(731) SHANGHAI VERYBON 

BIOTECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
Room 121, Building No.10, No.235 
Sanlin Road, Pudong New District, 
Shanghai, China 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm vitamin; sợi dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ 

sung dinh dưỡng cho ăn kiêng; chất bổ sung ăn kiêng từ sáp ong; thực phẩm cho em bé; 
chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thuốc của Trung Quốc đã được chế biến; chất 
bổ sung chiết xuất từ nhân sâm; chất bổ sung enzym dùng cho ăn kiêng.  
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(210) 4-2015-10762 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.11.11; 1.7.6 
(591) Trắng, đỏ, cam, vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo 
hiểm V Claim   (VN) 
Số 5, ngách 71/11B, phố Nguyễn Quý 
Đức, phường Thanh Xuân Bắc, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư 

vấn tổ chức điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức quản lý kinh doanh.  
 

Nhóm 36: Tư vấn bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; tư vấn tài chính; tư vấn quản lý và quản 
trị rủi ro tài chính.  

 

 
(210) 4-2015-10763 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.13.1; 26.4.3; 18.1.5 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh tím than, đỏ, 

tím, ghi 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 

Linh (VN)   (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; dung dịch vệ sinh phụ nữ không 

chứa thuốc; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; tinh dầu.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; dung dịch vệ sinh phụ nữ có chứa thuốc; 
khăn vệ sinh; băng vệ sinh, tã lót dùng cho người không kiềm chế được.  

 

 
(210) 4-2015-10764 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Trắng, xanh lam, đỏ 
(731) PROMAX TEXTILE CO., LTD.   (TW) 

6F., No.13, Ln. 120, Sec. 1, Neihu Rd., 
Neihu Dist., Taipei City 11493, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu.  
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(210) 4-2015-10765 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.15; 1.15.23; 26.1.1; 26.5.2 
(591) Xanh tím than, xanh lam, vàng, trắng, 

nâu 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tươi, sữa chua. 

 

 
(210) 4-2015-10767 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ đầu tư 
phát triển L.K.T  (VN) 
217 Lê Đình Lý, phường Hòa Thuận 
Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 09: Camera; đầu ghi; ổ cứng, máy tính tiền; máy chấm công; thiết bị báo động.  

 

 
(210) 4-2015-10768 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.7.25; 26.1.1; A16.1.5; 26.3.1 
(591) Vàng, đỏ, trắng, đen 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Phước 

Cường  (VN) 
89 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân 
An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Siêu thị điện máy: tivi, dàn âm thanh, loa, đài, âmpli, DVD, tủ lạnh, tủ đông, tủ 

mát, điều hòa không khí, máy giặt, máy sấy quần áo, máy tính, laptop, máy tính bảng, 
màn hình máy tính, điện thoại, điện thoại di động, máy fax, máy in, phụ kiện máy tính, 
máy ảnh, máy quay phim, nồi cơm điện, bàn là điện, máy hút bụi, lò vi sóng, các loại 
máy chăm sóc sức khỏe, máy sấy tóc, máy ép hoa quả, máy xay sinh tố, máy hút mùi nhà 
bếp, bếp ga, bếp điện, bếp từ, bình giữ nhiệt, bình siêu tốc, máy pha cà phê, máy sấy bát, 
lò nướng, máy lọc không khí, máy hút ẩm, bình tắm nóng lạnh, máy bơm, quạt điện, quạt 
sưởi điện. 
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(210) 4-2015-10769 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.23 
(591) Đen, vàng, nâu, trắng 
(731) ANDERSON INDUSTRIAL CORP.  

(TW) 
4F., No.88, Sec.6, Zhongshan N. Rd., 
Shilin Dist., Taipei City 11155, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy gia công gỗ, máy gia công đá; máy gia công kim loại; máy gia công nhựa; 

máy in; máy sản xuất thủy tinh; lưỡi cưa (bộ phận của máy); máy phay rãnh PCB; máy 
khoan PCB; trục cho máy; máy sơn phun.  

 

 
(210) 4-2015-10771 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) IVAN CHIN (A SINGAPORE 

CITIZEN)   (SG) 
60 Dalvey Road, Singapore 259510  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống y tế; dược phẩm dùng cho 

người; chế phẩm dược; trà thảo dược; đồ uống cho sức khỏe dùng cho mục đích y tế; chất 
bổ sung dinh dưỡng; đồ uống kiêng dùng cho người ở dạng hỗn hợp lỏng và khô cho mục 
đích y tế; đồ uống kiêng dùng thay thế bữa ăn cho mục đích y tế; chất bổ sung protein 
dùng cho ăn kiêng; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung dinh dưỡng dạng lỏng; nước 
khoáng dùng cho mục đích y tế; đồ uống bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; 
kẹo dùng cho mục đích y tế; trà thảo dược cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 32: Đồ uống cho sức khỏe không cồn, không cho mục đích y tế; bột tạo ga cho đồ 
uống, đồ uống không cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; chế phẩm để 
làm đồ uống.  

 

 
(210) 4-2015-10772 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.14; 2.9.1; 26.2.7; A26.11.8; 6.1.2; 

9.7.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) LACTICINIOS TIROL LTDA   (BR) 

Rua Tres Barras, no 36, centro, Treze 
Tilhas - Santa Catarina - Brazil Postal 
Code: 89.650-000  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Đồ uồng làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa, sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2015-10773 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.5.1; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Liên Minh   (VN) 
Số 30 ngõ 16 đường Nguyễn Khánh 
Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm cụ thể là: thuốc dùng để trị chứng táo bón.  
 

Nhóm 35: Xuất khẩu; nhập khẩu; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; quảng cáo; 
kinh doanh dược phẩm cụ thể là: thuốc dùng để trị chứng táo bón.  

 

 
(210) 4-2015-10774 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH MHV   (VN) 

542 Trần Hưng Đạo, phường 02, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nhang, tinh dầu, mỹ phẩm; bột trầm dùng để đốt tạo mùi thơm.  

 

 
(210) 4-2015-10776 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.9.1; A5.3.15 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư truyền 
thông Sen Việt  (VN) 
225/7B Bùi Thị Xuân, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; chức năng văn 

phòng.  
 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch.  
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm 
thời.  

 

 
(210) 4-2015-10777 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.13.1; 26.3.23 
(591) Vàng, vàng chanh, vàng nâu, đen, nâu, 

nâu đậm 
(731) Cao Thị Thùy Dung  (VN) 

70 khu phố 6, thị trấn Đạm Ri, huyện Đạ 
Huoai, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem trị nám (mỹ phẩm); kem trị mụn (mỹ phẩm); kem làm trắng da 

(mỹ phẩm); sữa tắm; sữa rửa mặt. 
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, kem trị nám, kem trị mụn, kem làm trắng da, kem làm mờ 
vết thâm, kem làm mờ sẹo, kem chống nắng, kem làm mờ nếp nhăn, sữa dưỡng thể, sữa 
tắm, sữa tắm trắng, sữa rửa mặt, dầu gội đầu, nước hoa, phấn thơm, viên uống làm trắng 
da, son môi, màu mắt, mát-ca-ra. 

 

 
(210) 4-2015-10778 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc dùng cho da, mặt, cơ thể; chất chống đổ mồ hôi dùng cho 

cá nhân; sữa rửa mặt tạo bọt; chế phẩm tẩy tế bào chết dùng cho vùng da mặt (không tẩm 
thuốc); chế phẩm tẩy tế bào chết toàn thân; mặt nạ làm đẹp toàn thân, nước hoa hồng (mỹ 
phẩm) để làm sạch da, chất khử mùi; chế phẩm dưỡng ẩm; kem mỹ phẩm; kem mỹ phẩm 
dùng cho vùng da cổ; kem mỹ phẩm dùng cho vùng da ngực, tinh chất dưỡng da (serum) 
dùng trong mỹ phẩm, tinh chất dạng lỏng (essence) dùng cho vùng da mặt; kem dưỡng da 
vùng mắt; mặt nạ làm đẹp; mặt nạ làm đẹp dùng cho ngực; sữa dưỡng da toàn thân; phấn 
trang điểm; chế phẩm tẩy trang; phấn trang điểm má hồng; mỹ phẩm trang điểm tạo 
quầng mắt; nước sơn móng; chế phẩm bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); bút chì kẻ lông mày; 
dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng để rửa âm hộ và thụt rửa âm đạo (chỉ dùng cho mục đích 
vệ sinh và không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm để dùng khi tắm bồn và tắm vòi sen; 
xà phòng tạo bọt dùng cho tắm vòi sen; nước hoa và nước hoa toàn thân ở dạng phun, xà 
phòng; tinh dầu dùng cho mục đích cá nhân; kem đánh răng; móng (tay, chân) giả; lông 
mi giả; chế phẩm chống nắng (mỹ phẩm); chế phẩm dùng sau khi đi nắng về (không tẩm 
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thuốc); mỹ phẩm để bảo vệ chống lại ánh nắng mặt trời; mỹ phẩm được làm từ nước 
khoáng; chế phẩm phun xịt nước khoáng cho mục đích mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-10779 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; A26.1.24; 26.11.3; A16.1.5 
(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc dùng cho da, mặt, cơ thể; chất chống đổ mồ hôi dùng cho 

cá nhân; sữa rửa mặt tạo bọt; chế phẩm tẩy tế bào chết dùng cho vùng da mặt (không tẩm 
thuốc); chế phẩm tẩy tế bào chết toàn thân; mặt nạ làm đẹp toàn thân, nước hoa hồng (mỹ 
phẩm) để làm sạch da, chất khử mùi; chế phẩm dưỡng ẩm; kem mỹ phẩm; kem mỹ phẩm 
dùng cho vùng da cổ; kem mỹ phẩm dùng cho vùng da ngực, tinh chất dưỡng da (serum) 
dùng trong mỹ phẩm, tinh chất dạng lỏng (essence) dùng cho vùng da mặt; kem dưỡng da 
vùng mắt; mặt nạ làm đẹp; mặt nạ làm đẹp dùng cho ngực; sữa dưỡng da toàn thân; phấn 
trang điểm; chế phẩm tẩy trang; phấn trang điểm má hồng; mỹ phẩm trang điểm tạo 
quầng mắt; nước sơn móng; chế phẩm bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); bút chì kẻ lông mày; 
dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng để rửa âm hộ và thụt rửa âm đạo (chỉ dùng cho mục đích 
vệ sinh và không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm để dùng khi tắm bồn và tắm vòi sen; 
xà phòng tạo bọt dùng cho tắm vòi sen; nước hoa và nước hoa toàn thân ở dạng phun, xà 
phòng; tinh dầu dùng cho mục đích cá nhân; kem đánh răng; móng (tay, chân) giả; lông 
mi giả; chế phẩm chống nắng (mỹ phẩm); chế phẩm dùng sau khi đi nắng về (không tẩm 
thuốc); mỹ phẩm để bảo vệ chống lại ánh nắng mặt trời; mỹ phẩm được làm từ nước 
khoáng; chế phẩm phun xịt nước khoáng cho mục đích mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-10780 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) LIMITED  (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London 
WC2R 2PG, United Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại qúy, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá; diêm. 
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(210) 4-2015-10781 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) 1. Phạm Vũ Quang Huy  (VN) 
Số 37 Phạm Cự Lượng, phường An Hải 
Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

2. Đào Tấn Tài  (VN) 
K482/14B Hoàng Diệu, phường Bình 
Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng điện tử và thiết bị điện thoại cụ thể là: bao da bảo vệ điện thoại, 

ốp lưng điện thoại, pin, dụng cụ sạc pin, thiết bị nghe nhìn điện thoại, thiết bị bảo vệ màn 
hình điện thoại.  

 

 
(210) 4-2015-10782 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Euvipharm - Thành viên tập 
đoàn Valeant  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

trong y tế. 
 

 
(210) 4-2015-10783 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Euvipharm - Thành viên tập 
đoàn Valeant   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

trong y tế. 
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(210) 4-2015-10784 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Euvipharm - Thành viên tập 
đoàn Valeant   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

trong y tế. 
 

 
(210) 4-2015-10785 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Euvipharm - Thành viên tập 
đoàn Valeant   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

trong y tế. 
 

 
(210) 4-2015-10786 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Euvipharm - Thành viên tập 
đoàn Valeant   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

trong y tế. 
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(210) 4-2015-10787 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Euvipharm - Thành viên tập 
đoàn Valeant   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

trong y tế. 
 

 
(210) 4-2015-10788 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Euvipharm - Thành viên tập 
đoàn Valeant   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

trong y tế. 
 

 
(210) 4-2015-10789 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Euvipharm - Thành viên tập 
đoàn Valeant   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

trong y tế. 
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(210) 4-2015-10790 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Euvipharm - Thành viên tập 
đoàn Valeant   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

trong y tế. 
 

 
(210) 4-2015-10791 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Euvipharm - Thành viên tập 
đoàn Valeant   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

trong y tế. 
 

 
(210) 4-2015-10792 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Euvipharm - Thành viên tập 
đoàn Valeant   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

trong y tế. 
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(210) 4-2015-10793 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Euvipharm - Thành viên tập 
đoàn Valeant   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

trong y tế. 
 

 
(210) 4-2015-10794 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Euvipharm - Thành viên tập 
đoàn Valeant   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

trong y tế. 
 

 
(210) 4-2015-10795 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Euvipharm - Thành viên tập 
đoàn Valeant   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

trong y tế. 
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(210) 4-2015-10796 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Euvipharm - Thành viên tập 
đoàn Valeant   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

trong y tế. 
 

 
(210) 4-2015-10797 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Euvipharm - Thành viên tập 
đoàn Valeant   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

trong y tế. 
 

 
(210) 4-2015-10798 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Euvipharm - Thành viên tập 
đoàn Valeant   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

trong y tế. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-10799 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Euvipharm - Thành viên tập 
đoàn Valeant   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

trong y tế. 
 

 
(210) 4-2015-10800 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM - thành viên tập 
đoàn VALEANT  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

trong y tế. 
 

 
(210) 4-2015-10801 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM - thành viên tập 
đoàn VALEANT  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

trong y tế. 
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(210) 4-2015-10802 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM - thành viên tập 
đoàn VALEANT  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

trong y tế. 
 

 
(210) 

 
4-2015-10803 

 
(220) 

 
05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM - thành viên tập 
đoàn VALEANT    (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

trong y tế. 
 

 
(210) 4-2015-10804 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM - thành viên tập 
đoàn VALEANT   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

trong y tế. 
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(210) 4-2015-10805 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM - thành viên tập 
đoàn VALEANT   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

trong y tế. 
 

 
(210) 4-2015-10806 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Tương Lai  (VN) 
210/10 A Trịnh Đình Trọng, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi xách; ví (bóp); cặp học sinh; va li; túi du lịch. 

 

 
(210) 4-2015-10807 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.5.7; A5.3.13; A5.3.15; 25.5.25; 

26.4.2 
(591) Xanh lá cây; trắng; vàng đồng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

hạt giống Tân Lộc Phát   (VN) 
23-25 đường số 20, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hạt giống.  
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(210) 4-2015-10808 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.4.24; 24.13.1; 26.1.1 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông phát triển quốc tế 
MEDZONE  (VN) 
Số 10C, ngõ 101 đường Hoàng Ngân, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quảng cáo trên website. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
 
 

 
(210) 4-2015-10809 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Tương Lai   (VN) 
210/10 A Trịnh Đình Trọng, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; ví (bóp); cặp học sinh; vali; túi du lịch. 

 
 

 
(210) 4-2015-10810 (220) 05.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại Tương 
Lai   (VN) 
210/10 A Trịnh Đình Trọng, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; ví (bóp); cặp học sinh; vali; túi du lịch. 
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(210) 4-2015-10812 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC    (VN) 
367 Nguyễn Trãi, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-10813 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.13.1 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Trúc  (VN) 
« 10/42B ấp 3, xã Mỹ An, huyện Thủ 
Thừa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa tươi; sữa non; sữa chua; sữa cao năng lượng; sữa ít béo.  
 

Nhóm 44: Trung tâm chăm sóc sức khỏe; thẩm mỹ viện; phòng khám đa khoa; dịch vụ y 
tế từ xa; nha khoa; dịch vụ của chuyên gia tâm lý.  

 
 

 
(210) 4-2015-10814 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất  và 
thương mại Mười Thịnh  (VN) 
681 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy cắt (máy móc); máy hàn các loại: máy hàn hồ quang, máy hàn tích, máy 

hàn míc; máy cơ khí dùng trong công nghiệp: máy xay liên hợp, máy ép; phụ kiện máy 
hàn kim loại, máy cắt kim loại, phụ kiện máy cơ khí.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy cắt (máy móc), máy hàn các loại: máy hàn hồ 
quang, máy hàn tích, máy hàn míc, máy cơ khí dùng trong công nghiệp: máy xay liên 
hợp, máy ép, phụ kiện máy hàn kim loại, máy cắt kim loại, phụ kiện máy cơ khí.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa; bảo dưỡng: máy cắt (máy móc), máy hàn các loại: máy hàn hồ 
quang, máy hàn tích, máy hàn míc, máy cơ khí dùng trong công nghiệp: máy xay liên 
hợp, máy ép.  
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(210) 4-2015-10815 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A17.1.2 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nguyên Vạn Lộc   (VN) 
Lô 03, khu Phước Kiển, đường Lê Văn 
Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ. 

 

 
(210) 4-2015-10816 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A17.1.2 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nguyên Vạn Lộc    (VN) 
Lô 03, khu Phước Kiển, đường Lê Văn 
Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ. 

 

 
(210) 4-2015-10817 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nguyên Vạn Lộc    (VN) 
Lô 03, khu Phước Kiển, đường Lê Văn 
Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ. 

 

 
(210) 4-2015-10818 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.7; A25.7.21; A7.1.11; 7.1.24; 

26.4.1 
(731) VIVA INDUSTRIES CO., LTD.   (TH) 

916/9 Sukhumvit 55 , Klongtonnua, 
Wattana, Bangkok 10110, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm xi măng dùng trong xây dựng và dùng để trang trí (trong xây dựng).  
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(210) 4-2015-10819 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại - 
Dịch Vụ Mỹ Hưng   (VN) 
173/18 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; Sữa tắm; dầu bóng tóc; kem(mỹ phẩm) dưỡng tóc; 

nước hoa;kem(mỹ phẩm)ngừa mụn  
 

 
(210) 4-2015-10820 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Lâm Phương Bình  (VN) 
18 đường số 7, khu dân cư ấp 5 Phong 
Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem(mỹ phẩm) dưỡng da; nước hoa; kem(mỹ phẩm)bôi da; sữa rửa mặt; sữa 

tắm; kem và bột tắm trắng.  
 

 
(210) 4-2015-10821 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.1.25; A25.1.10 (540) 

  

(731) Hồng Thúc Phương  (VN) 
51/2 Bùi Thị Xuân, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); kem và bột 

tắm trắng (mỹ phẩm), nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da.  
 

 
(210) 4-2015-10822 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Alpha   (VN) 
2C7/10 Mễ Cốc, phường 15, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); 

kem tắm trắng (mỹ phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da.  
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(210) 4-2015-10823 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.21; 1.15.15; 5.5.1; 2.3.1 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh dương đậm, 

hồng 

(540) 

  

(731) Trần Văn Đặng    (VN) 
Số 37/1, tổ 6, KP3, phường Tân Hiệp, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem(mỹ phẩm) bôi da; kem tắm trắng da; lăn khử 

mùi; nước hoa; sữa tắm.  
 

 
(210) 4-2015-10824 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.5.1; 1.13.1; 1.15.15; 1.15.24 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Trần Văn Đặng    (VN) 
Số 37/1, tổ 6, KP3, phường Tân Hiệp, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai   

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem(mỹ phẩm) bôi da; kem tắm trắng da; lăn khử 

mùi; nước hoa; sữa tắm.  
 

 
(210) 4-2015-10825 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.1.25; 25.1.9 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân hóa mỹ 
phẩm ánh Ly  (VN) 
211/10 Phan Anh, phường Tân Thới Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem (mỹ phẩm) ngừa nám da; kem tắm trắng da; sữa 

tắm; kem dưỡng bôi da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn. 
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(210) 4-2015-10826 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mỹ phẩm Hoàng 
Giao  (VN) 
66A12/6 Ngô Chí Quốc, tổ 17, khu phố 
2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem tắm trắng da, kem rửa mặt (mỹ phẩm), kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm 

(mỹ phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da. 
 

 
(210) 4-2015-10827 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Trắng, đen, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mỹ phẩm Hoàng 
Giao  (VN) 
66A12/6 Ngô Chí Quốc, tổ 17, khu phố 
2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem tắm trắng da, kem rửa mặt (mỹ phẩm), kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm 

(mỹ phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da. 
 

 
(210) 4-2015-10828 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; A26.11.12; A26.11.8 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Trần Thanh Phú  (VN) 
688 ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang, 
huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) bôi da; kem và bột tắm trắng da; 

sữa rửa mặt; nước hoa; sữa tắm. 
 

 
(210) 4-2015-10829 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Nga  (VN) 
Số nhà 194, đường Lê Duẩn, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 03: Dầu gội, dầu xả, chế phẩm hấp dưỡng tóc, sữa tắm, các chế phẩm dưỡng tóc. 
 

 
(210) 4-2015-10830 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Nga  (VN) 
Số nhà 194, đường Lê Duẩn, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội, dầu xả, hấp dưỡng tóc, sữa tắm, các chế phẩm dưỡng tóc. 

 

 
(210) 4-2015-10831 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.5.1; A3.9.4; A3.9.24 
(591) Trắng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may mặc Tường 
Duy  (VN) 
662/4 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc như: quần áo (trang phục); quần áo may sẵn; váy; 

quần dài. 
 

 
(210) 4-2015-10832 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.4.24; A26.11.7; 26.3.23 (540) 

  

(731) Nguyễn Thành Nam  (VN) 
Phòng 6, tầng 1, C/c 73/8 Hồ Hảo Hớn, 
phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo (dịch vụ giáo dục); dịch vụ giải trí; tổ chức và điều khiển hội 

thảo (giáo dục hoặc giải trí); tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); khóa đào tạo từ 
xa; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); dịch vụ phiên dịch viên. 
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(210) 4-2015-10833 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại Thái Bình  (VN) 
Số 26 B Phan Chu Trinh, phường Hiệp 
Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa như: sữa tươi, sữa bột, sữa cô đặc. 
 

Nhóm 35: Mua bán: sữa và các sản phẩm sữa như: sữa tươi, sữa bột, sữa cô đặc. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-10835 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Chi nhánh nhà hàng điểm tâm 
BAOZ - Công ty TNHH MTV chế 
biến thực phẩm Thọ Phát  (VN) 
68-88 Nguyễn Tri Phương, phường 7, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-10836 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; A5.3.13; 1.15.5 
(591) Vàng đất, xanh ô lưu, nâu đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Thiền Việt  (VN) 
Số 6, ngõ 172, đường Âu Cơ, phường Tứ 
Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng: trà trường sinh thang. 
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(210) 4-2015-10837 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.2.7; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Bùi Huy Cường  (VN) 
44/13 Vườn Lài, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thể thao, áo khoác, nón. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-10838 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 
xây dựng địa ốc Đất Xanh  
(VN) 
27 Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; định giá bất động 

sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động 
sản. 

 
Nhóm 37: Giám sát xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; xây dựng; phá dỡ các công 
trình xây dựng; xây dựng bến cảng, bến tàu; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ giám sát 
việc xây dựng công trình. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-10839 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.4.24; 26.4.2 
(731) VU THI THANH  (CH) 

15 rue des Eaux-Vives 1207 Geneva, 
Switzerland 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: áo váy; áo khoác ngoài; quần áo may sẵn; khăn quàng cổ; váy; mũ chỏm cao; 
quần áo lót; dép; bít tất ngắn cổ; thắt lưng. 
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(210) 4-2015-10840 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Trìu  (VN) 
Số 34, đường Đặng Thái Thân, phường 
Thuận Thành, thành phố Huế, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe ô tô, phụ tùng xe gắn máy. 

 

 
(210) 4-2015-10841 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Khai Duy  (VN) 
457/4 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu: loa nhạc, pin dự phòng, linh kiện và phụ kiện 

điện thoại như: màn hình cảm ứng, pin, sạc, tai nghe, thẻ nhớ, usb. 
 

 
(210) 4-2015-10842 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.1; 26.3.23; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Khai Duy  (VN) 
457/4 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu: loa nhạc, pin dự phòng, linh kiện và phụ kiện 

điện thoại như: màn hình cảm ứng, pin, sạc, tai nghe, thẻ nhớ, usb. 
 

 
(210) 4-2015-10843 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.1 
(591) Vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Sâm Phát  (VN) 
110/2A Thống Nhất, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 29: Đậu nành sấy giòn, hạt điều rang muối, đậu phộng chiên, đậu phộng rang tỏi, 
đậu hà lan tự nhiên (đã chế biến). 

 
 

 
(210) 4-2015-10844 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.2.11 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư Tâm Thức  (VN) 
Số 231, Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu (thạch cho thực phẩm). 

 
 

 
(210) 4-2015-10845 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 2.9.4; A16.3.3 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá, xanh lá non, trắng, 

đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Bảo Trí  (VN) 
6/12A Phạm Hùng, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán camera.  

 
 

 
(210) 4-2015-10846 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đào tạo và 
tư vấn PANDORA  (VN) 
19 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo. 
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(210) 4-2015-10847 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.9; A26.11.8; 26.3.2 
(731) Phạm Thị Thanh Trúc  (VN) 

Số 12, ngõ 16 Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, cụ thể là: du lịch nội địa, du lịch quốc tế, vận chuyển hành 

khách, cho thuê xe, đại lý vé máy bay. 
 

 
(210) 4-2015-10848 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thịnh Hưng  (VN) 
Xóm Núi, xã Quất Lưu, huyện Bình 
Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách, hàng hoá đường bộ bằng xe ô tô, ô tô taxi; dịch vụ 

cho thuê xe ô tô. 
 

 
(210) 4-2015-10849 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thịnh Hưng  (VN) 
Xóm Núi, xã Quất Lưu, huyện Bình 
Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách, hàng hoá đường bộ bằng xe ô tô, ô tô taxi; dịch vụ 

cho thuê xe ô tô. 
 

 
(210) 4-2015-10851 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ viễn thông Hồng 
Thắm  (VN) 
600 đường 3-2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa máy điện thoại; thông tin về lĩnh vực sửa chữa; phục hồi 
lại máy móc bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn.  

 

 
(210) 4-2015-10852 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh da trời, đỏ tươi, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
BLUE EXCHANGE  (VN) 
359 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; công viên vui chơi giải trí; trình 

diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí; tổ 
chức trình diễn (dịch vụ ông bầu); giải trí trên truyền hình.  

 

 
(210) 4-2015-10853 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.21 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bông Mai I  (VN)
103/6 Thái Phiên, 259/1 Hàn Hải 
Nguyên, phường 2, quận 11, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Dép tắm, dép, dép đi trong nhà, đế cho đồ đi chân. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (nón bảo hiểm, giày dép...); đại lý 
thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho 
mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành, chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2015-10854 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A18.1.8; 18.1.23 
(591) Đỏ son, trắng, xanh lá, vàng, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ Vận Tải Thái Hùng  
(VN) 
58/11E, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; môi giới vận tải (gửi hàng hóa); vận chuyển hàng hóa; vận 

chuyển đồ đạc.  
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(210) 4-2015-10855 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH PAPER ART Việt  
(VN) 
118 đường TMT 05, phường Trung Mỹ 
Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; lịch; văn phòng phẩm; phiếu, thẻ, danh thiếp; 

thiếp chúc mừng; bưu thiếp.  
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (thiệp giấy, bưu thiếp, hoa t−oi...); 
đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phuơng tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn 
đặt hàng.  

 
Nhóm 42: Thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế bản vẽ công nghiệp, thiết lập bản vẽ công 
nghiệp; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp; xác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật; 
thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội thất.  

 

 
(210) 

 
4-2015-10856 

 
(220) 

 
06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.17; 26.4.3 
(591) Trắng, đỏ, vàng, tím than, xanh lá, oải 

hương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đạt Vĩnh Tiến  (VN) 
118/155 Phan Huy ích, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Tụ điện; bảng điều khiền (điện); bộ đổi điện, bộ biến đổi điện; tủ phân phối 

điện; cáp điện.  
 

Nhóm 35: Giới thiệu sán phẩm, trưng bày sản phẩm (mua bán: bộ đãi điện, tụ diện, bảng 
điều khiển điện,...); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt 
hành chính các đơn đặt hàng.  

 

 
(210) 4-2015-10857 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.13.1; 18.1.23 
(591) Vàng nhạt, oải hương, đen, trắng, xanh 

thiên thanh, xám 

(540) 

  

(731) Phan Đình Tuấn  (VN) 
335/41 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; giữ chỗ cho các chuyến đi, đặt chỗ cho các chuyến 

đi; dịch vụ lái xe; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch.  
 
 

 
(210) 4-2015-10858 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.3; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần khách sạn 
An Sơn  (VN) 
Số 96/12-96/14 Trần Phú, phường Lộc 
Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch. 
 

Nhóm 43: Khách sạn lưu trú. 
 
 

 
(210) 4-2015-10859 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
mỹ phẩm Hoa Anh Đào  (VN) 
Lầu 11 toà nhà JABES 2 số 110 Cách 
Mạng Tháng Tám, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-10860 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.2.7; 26.13.25 (540) 

  

(731) Lê Thị Bích Hạnh  (VN) 
134/109/165 Lý Chính Thắng, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo: áo váy, quần đùi (trang phục), quần áo may sẵn, váy.  
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(210) 4-2015-10861 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thành Thêm  (VN) 
Thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, 
huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn led, đèn trang trí, đèn pin, đèn sưởi, bóng đèn tín hiệu chỉ hướng dùng cho 

xe cộ, đèn cho ô tô. 
 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu: đèn led, đèn trang trí, đèn pin, đèn sưởi, bóng 
đèn tín hiệu chỉ hướng dùng cho xe cộ, đèn ô tô.  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-10862 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thành Thêm  (VN) 
Thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, 
huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu: bóng sưởi, kim tiêm, xylanh, thực phẩm trong 

chăn nuôi, vòi nước. 
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-10863 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thành Thêm  (VN) 
Thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, 
huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu: nồi cơm điện, máy xay sinh tố, bếp từ, tủ 

lạnh, tivi, điều hòa, quạt máy, điện thoại, máy vi tính, máy lọc nước, máy nước nóng, 
đồng hồ, đèn led, đèn trang trí, đèn pin.  
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(210) 4-2015-10864 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.4.9 
(591) Xanh dương, ghi, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ SR  (VN) 
33/5 Nguyễn Trung Trực, phường 5, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 

 
 

 
(210) 4-2015-10865 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ khí 
Trường Giang   (VN) 
Số 163, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân 
Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa ra vào bằng kim loại; cơ cấu đóng cửa (không dùng diện); phụ kiện lắp ráp 

cửa ra vào bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, cơ cấu mở cửa (không dùng điện); 
tấm cửa bằng kim loại. 

 
Nhóm 35: Buôn bán cửa.  

 
 

 
(210) 4-2015-10866 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.5.1; A25.7.22 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần cơ khí 
Trường Giang    (VN) 
Số 163, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân 
Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa ra vào bằng kim loại; cơ cấu đóng cửa (không dùng diện); phụ kiện lắp ráp 

cửa ra vào bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, cơ cấu mở cửa (không dùng điện); 
tấm cửa bằng kim loại.  

 
Nhóm 35: Buôn bán cửa.  
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(210) 4-2015-10867 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.5.16 
(591) Vàng nhạt, đen, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Koang Minh  
(VN) 
Số 122, đường Phú Diễn, phường Phú 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Vật lý trị liệu cụ thể là: xông hơi, xoa bóp, chăm sóc da mặt.  

 

 
(210) 4-2015-10868 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.5.16 
(591) Vàng nhạt, hồng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Koang Minh  
(VN) 
Số 122, đường Phú Diễn, phường Phú 
Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Vật lý trị liệu cụ thể là: xông hơi, xoa bóp, chăm sóc da mặt.  

 

 
(210) 4-2015-10869 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH RM GLOBAL  (VN) 
Tầng 5, tòa nhà Meco Complex, ngõ 102 
Trường Chinh, phường Phương Mai, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán chè; mua bán cà phê; mua bán nông sản.  

 

 
(210) 4-2015-10870 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH RM GLOBAL  (VN) 
Tầng 5, tòa nhà Meco Complex, ngõ 102 
Trường Chinh, phường Phương Mai, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán chè; mua bán cà phê.  
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(210) 4-2015-10871 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH PV Healthcare  

(VN) 
578/30 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực 

phẩm dùng cho trẻ sơ sinh; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế.  
 
 

 
(210) 4-2015-10872 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH PV Healthcare  

(VN) 
578/30 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực 

phẩm dùng cho trẻ sơ sinh; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế.  
 
 

 
(210) 4-2015-10873 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH PV Healthcare  

(VN) 
578/30 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực 

phẩm dùng cho trẻ sơ sinh; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-10874 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.3; 26.3.4; 26.3.1 
(591) Xanh nước biển, xanh, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH Arris Việt Nam  

(VN) 
Số nhà 71, ngõ 52, đường Phạm Hùng, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in; tráng rửa phim ảnh; làm khung cho các tác phẩm nghệ thuật; in ảnh 

chụp; khắc ảnh trên bản kẽm; in ốp set.  
 

Nhóm 41: Nhiếp ảnh; quay video; cho thuê máy quay hình; dịch vụ sáng tác nhạc; dịch 
vụ giải trí; sản xuất các chương trlnh phát thanh và truyền hình.  

 
 

 
(210) 4-2015-10875 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) HALEWOOD INTERNATIONAL 

BRANDS LIMITED  (GB) 
The Sovereign Distillery, Wilson Road, 
Huyton Business Park, Liverpool, L36 
6AD, England 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu mạnh; rượu mùi; rượu vang; rượu cốc-tai; rượu 

táo. 
 
 

 
(210) 4-2015-10876 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) LAMBRINI LIMITED  (GB) 

The Sovereign Distillery, Wilson Road, 
Huyton Business Park, Liverpool, L36 
6AD, England 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu mạnh; rượu mùi; rượu vang; rượu cốc-tai; rượu 

táo; rượu lê. 
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(210) 4-2015-10877 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) RED SQUARE BEVERAGES LIMITED  

(GB) 
The Sovereign Distillery, Wilson Road, 
Huyton Business Park, Liverpool, L36 
6AD, England 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu mạnh; rượu mùi; rượu vôtca; rượu vang; rượu 

cốc-tai; rượu táo.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-10878 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.23; A26.11.8 
(591) Vàng, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Lê Quyên  
(VN) 
165 Miếu Bình Đông, khu phố 13, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-10879 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.8 
(591) Vàng, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Vi Na Sao  
(VN) 
Số 9 đường số 2A, khu phố 5, phường An 
Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-10880 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Vàng, tím, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Vi Na Sao  
(VN) 
Số 9 đường số 2A, khu phố 5, phường An 
Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-10881 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; A5.5.20; A5.5.21; 1.15.5 
(591) Ghi, xanh lá, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phát triển Phân 
bón Nông nghiệp Việt Nam  
(VN) 
Đường số 1, cụm công nghiệp Quốc 
Quang, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, thuốc trừ sâu và hoá chất dùng trong nông nghiệp. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-10882 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.4.24 
(591) Hồng, đen 
(731) Nguyễn Văn Đô  (VN) 

Xóm Làng, xã Bình Sơn, huyện Lục 
Nam, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức sự kiện cưới; dịch vụ cho thuê áo cưới. 
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(210) 4-2015-10883 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-10884 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-10885 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-10886 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-10887 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-10888 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-10889 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-10890 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-10891 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-10892 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-10893 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-10894 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun  (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-10895 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun   (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
1122 

(210) 4-2015-10896 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Nhân Sinh  (VN) 
Số 16/239 đường Nguyễn Ngọc Vũ, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

 
(210) 4-2015-10897 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.21; 26.1.1; 25.5.5; 1.5.1; 

A26.11.8; A26.11.12 
(591) Xanh, vàng, vàng đậm, trắng 
(731) Trần Văn Đại  (VN) 

Xóm Thượng, phường Đình Bảng, thị xã 
Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy thơm, khăn giấy ăn, giấy vệ sinh, vở học sinh.  

 
 

 
(210) 4-2015-10899 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại - dịch vụ 55  (VN) 
89 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hải 
Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng và sửa chữa trạm phát sóng di động; xây dựng công trình dân dụng 

và công nghiêp; xây dựng và sửa chữa kho chứa hàng; dịch vụ cách nhiệt, cách điện, cách 
âm trong xây dưng; cho thuê thiết bị xây dựng; bảo dưỡng và sửa chữa phòng bọc thép. 
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(210) 4-2015-10900 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh lá non, đen, xanh đen 
(731) Công ty cổ phần tư vấn thiết 

kế xây dựng và trang trí nội 
thất TPL   (VN) 
99 Trần Quốc Toản, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; phá dỡ công trình xây dựng; chuẩn bị mặt bằng xây dựng; lắp đặt hệ 

thống điện, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, lò sưởi, hệ thống điều hoà không khí 
và hệ thống xây dựng khác; hoàn thiện công trình xây dựng.  

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây dựng.  

 

 
(210) 4-2015-10901 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 3.4.13; A3.4.24 
(731) Công ty cổ phần bánh kẹo Hải 

HÀ   (VN) 
25 -27 đường Trương Định, phường 
Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-10902 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.15; 1.5.1; A1.1.10 
(591) Xanh cốm, đỏ, trắng, vàng nhạt 
(731) Hộ kinh doanh Phạm Văn Hào  

(VN) 
Xóm Trung Tâm, xã Phúc Xuân, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè) 
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(210) 4-2015-10903 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Nguyễn Văn Cường  (VN) 

Tổ 32, phường Hoàng Văn Thụ, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán kính mắt thời trang, đồng hồ, quần áo, dây lưng, ví da, túi xách, giày 

dép.  
 

 
(210) 4-2015-10904 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Trắng, xanh tím than 
(731) Đỗ Văn Sơn  (VN) 

Thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 

 

 
(210) 4-2015-10905 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; A6.3.13 
(591) Trắng, đỏ, tím, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Công nghệ Môi 

trường Việt Bắc  (VN) 
Tổ 8, phường Quan Triều, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai không có ga; nước (đồ uống).  

 

 
(210) 4-2015-10907 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Trương Văn Chinh  (VN) 

Thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
1125 

(511)   Nhóm 03: Nước ngũ vị tẩy rửa ban thờ.  
 

Nhóm 33: Rượu nếp cúng  
 

 
(210) 

 
4-2015-10908 

 
(220) 

 
06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Hòa Phát    (VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai 
Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc dành cho thú y; chế phẩm thú y; chế phẩm vi sinh dùng cho 

mục đích y tế và thú y; thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ 
sung protein cho động vật; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật.   

 
Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn cho gia súc và gia cầm; thức ăn cho vật nuôi 
trong nhà; thức ăn cho súc vật cảnh; thức ăn cho thủy sản; cám; rau cỏ tươi; quả tươi; cây 
trồng; động vật sống.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, đại lý xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu hàng hóa, cụ thể 
là: nguyên vật liệu làm thức ăn cho động vật, thức ăn cho gia súc và gia cầm, thức ăn cho 
vật nuôi trong nhà, thức ăn cho súc vật cảnh, thức ăn thủy sản, chế phẩm dược phẩm, vệ 
sinh, thú y.     

 
Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; trợ giúp về thú y; chăn nuôi động vật; dịch vụ nuôi trồng 
thủy sản; dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp  

 

 
(210) 4-2015-10909 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Hòa Phát    (VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai 
Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc dành cho thú y; chế phẩm thú y; chế phẩm vi sinh dùng cho 

mục đích y tế và thú y; thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ 
sung protein cho động vật; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật.   
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Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn cho gia súc và gia cầm; thức ăn cho vật nuôi 
trong nhà; thức ăn cho súc vật cảnh; thức ăn cho thủy sản; cám; rau cỏ tươi; quả tươi; cây 
trồng; động vật sống.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, đại lý xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu hàng hóa, cụ thể 
là: nguyên vật liệu làm thức ăn cho động vật, thức ăn cho gia súc và gia cầm, thức ăn cho 
vật nuôi trong nhà, thức ăn cho súc vật cảnh, thức ăn thủy sản, chế phẩm dược phẩm, vệ 
sinh, thú y.     

 
Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; trợ giúp về thú y; chăn nuôi động vật; dịch vụ nuôi trồng 
thủy sản; dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-10910 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Hòa Phát    (VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai 
Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc dành cho thú y; chế phẩm thú y; chế phẩm vi sinh dùng cho 

mục đích y tế và thú y; thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ 
sung protein cho động vật; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật.   

 
Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn cho gia súc và gia cầm; thức ăn cho vật nuôi 
trong nhà; thức ăn cho súc vật cảnh; thức ăn cho thủy sản; cám; rau cỏ tươi; quả tươi; cây 
trồng; động vật sống.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, đại lý xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu hàng hóa, cụ thể 
là: nguyên vật liệu làm thức ăn cho động vật, thức ăn cho gia súc và gia cầm, thức ăn cho 
vật nuôi trong nhà, thức ăn cho súc vật cảnh, thức ăn thủy sản, chế phẩm dược phẩm, vệ 
sinh, thú y.     

 
Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; trợ giúp về thú y; chăn nuôi động vật; dịch vụ nuôi trồng 
thủy sản; dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp  
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(210) 4-2015-10911 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.15 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
du lịch AN  (VN) 
63 đường 2/9 phường Hòa Cường Nam, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa; hương liệu; tinh dầu thanh yên; tinh dầu; chiết xuất của hoa; dầu 

hạnh nhân; dầu oải hương; tinh dầu chanh; dầu dùng cho nước hoa và nước thơm; nước 
thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; sữa làm sạch; dầu hoa hồng; dầu gội đầu; chế phẩm 
mỹ phẩm để chăm sóc da.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; xoa bóp; 
trung tâm chăm sóc sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2015-10912 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.15; 26.13.1 
(731) TH INDUSTRIES CO., LTD.    (TW) 

No. 6, Wugong 8th Rd., Wufeng Dist., 
Taichung City, Taiwan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Yên xe đạp; xe đạp; phanh xe đạp; dây xích xe đạp; trục khuỷu của xe đạp; 

trục bánh xe của xe đạp; khung xe đạp; bánh răng dùng cho xe đạp; ghi - đông của xe 
đạp; bàn đạp cho xe đạp; vành đai cho bánh xe của xe đạp; bánh xe cho xe đạp.  

 

 
(210) 4-2015-10913 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.8 
(731) TH INDUSTRIES CO., LTD.   (TW) 

No. 6, Wugong 8th Rd., Wufeng Dist., 
Taichung City, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Yên xe đạp; xe đạp; phanh xe đạp; dây xích xe đạp; trục khuỷu của xe đạp; 

trục bánh xe của xe đạp; khung xe đạp; bánh răng dùng cho xe đạp; ghi - đông của xe 
đạp; bàn đạp cho xe đạp; vành đai cho bánh xe của xe đạp; bánh xe cho xe đạp.  
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(210) 4-2015-10914 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Trắng, xanh 
(731) HALLA HOLDINGS CORPORATION  

(KR) 
46, Giheungdanji-ro, Giheung-gu, 
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Bộ phận của xe cộ trên bộ, cụ thể là, trụ hãm phanh chính, má phanh, đệm 

phanh, bộ trợ lực phanh, phanh calip (cặp), phanh kiểu tang, và hệ thống chống bó cứng 
phanh; hệ thống điều khiển khả năng bám đất không bị trượt của bánh xe dùng cho ô tô 
được bán thành một bộ gồm có bộ cảm biến tốc độ, nam châm điện có lõi dài và bơm; 
thiết bị lái có trợ lực điện tử, được bán thành một bộ, dùng cho xe ô tô, bao gồm hộp cơ 
cấu lái, trụ lái và khớp vạn năng để lái; hệ thống treo có đệm khí dùng cho xe ô tô; hệ 
thống treo điều khiển bằng điện dùng cho xe ô tô; bộ phận của xe cộ trên bộ, cụ thể là, bộ 
giảm xóc, lò xo giảm xóc dùng cho chân chống, càng giảm xóc dạng treo, bộ giảm xóc 
(lò xo) chạy gas, mô đun dạng treo dùng cho xe ô tô, túi khí, còi và còi báo động đảo 
chiều dùng cho xe cộ, động cơ. 

 

 
(210) 4-2015-10915 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Vàng, đen, trắng 

(731) SANGSIN BRAKE CO.,LTD.    (KR) 
10, Nongongjungang-ro 33-gil, 
Nongong-eup, Dalseong-gun, Daegu, 
Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe chở khách ( xe ô tô); túi khí thiết bị an toàn cho xe ô tô; còi cho xe cộ; mui 

xe của xe cộ; bộ chống va chạm cho xe ô tô; khung gầm cho xe ô tô; khung cho xe ô tô; 
bánh xe lái (cơ cấu lái) cho xe ô tô; thanh xoắn cho xe ô tô; dây đai an toàn cho xe ô tô; 
gương chiếu hậu xe ô tô; thiết bị gạt nước cho xe ô tô; ; cần gạt nước kính chắn gió cho xe 
« tô; cần gạt nước kính chắn gió có chức năng phun dung dịch lau rửa; lưỡi gạt kính chắn 
gió cho xe ô tô; phanh cho xe ô tô; động cơ đi-ê-zen dùng cho xe ô tô, dây xích truyền 
cho xe ô tô; hộp số truyền động ngang cho xe ô tô; đai phanh cho xe ô tô; má phanh cho 
xe ô tô; bộ phận phanh cho xe ô tô; đệm phanh cho xe ô tô; đĩa phanh cho xe ô tô; khớp 
nối cho xe ô tô; động cơ cho xe ô tô, phanh đĩa cho xe ô tô; phanh trống cho xe ô tô; 
trống thắng cho xe ô tô; điện hãm cho xe ô tô; phanh phụ trợ cho xe ô tô; phanh đĩa khí 
cho xe ô tô; ca líp cho xe ô tô; phanh hãm hoàn nhiệt cho xe ô tô; phanh đai cho xe ô tô; 
đĩa phanh cho xe ô tô; phanh khối cho xe ô tô; phanh nón cho xe ô tô; đệm lò xo dùng 
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cho xe ô tô; lò xo lá ghép nhiều lớp cho xe ô tô; vòng bi cho xe ô tô; vành đai cao su cho 
xe ô tô; bánh răng thay đổi tốc độ cho xe ô tô. 

 
 

 
(210) 4-2015-10916 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bác ái  (VN) 
Số 13/40, khu phố Hiệp Bình, phường 
Hiệp Ninh, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây 
Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bột dinh dưỡng làm từ gạo, vừng (mè), đậu; bột ngũ cốc. 

 
 

 
(210) 4-2015-10917 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh lam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhựa Thành 
Công  (VN) 
Cụm công nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiền 
2, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh 
Long An 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ống nước bằng nhựa cứng, các phụ kiện ống nước bằng nhựa cứng 

như: khớp nối, tê, cút, chếch.  
 
 

 
(210) 4-2015-10918 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.21; 5.5.1 
(591) Đỏ, xanh lá, xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại Nam Phong  (VN) 
28/36/17 Lương Thế Vinh, phường Tân 
Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bánh tráng (bánh đa). 
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(210) 4-2015-10919 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; 26.4.3 
(591) Xanh lam, đen 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại Nam Phong  (VN) 
28/36/17 Lương Thế Vinh, phường Tân 
Thới Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm như: bánh tráng, kẹo.  

 

 
(210) 4-2015-10920 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 6.1.2; 19.7.1; A6.3.13; 2.3.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, xanh dương đậm, 

xanh lá cây, xanh lá đậm, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Thái 
Xương  (VN) 
89, tổ 2, ấp Hiền Đức, xã Phước Thái, 
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nước uống tinh khiết đóng chai. 

 

 
(210) 4-2015-10921 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.1; 1.15.9 
(591) Tím, vàng, xanh dương, xanh dương 

đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Lữ khách Việt  (VN) 
Số 126M, tổ 17, KP 5, phường Trảng 
Dài, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 

 

 
(210) 4-2015-10922 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.8; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH An Khánh  (VN) 
Số 41, đường 823, ấp Chánh, xã Đức Lập 
Thượng, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 
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(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, hộp đựng đồng hồ đeo tay và các bộ 
phận lắp ráp cho tất cả các hàng hóa nêu trên.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, 
mắt kính, các  bộ phận và linh kiện của chúng. 

 

 
(210) 4-2015-10923 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 
thuốc y học cổ truyền Phước 
Linh  (VN) 
F9/31 Võ Hữu Lợi, xã Lê Minh Xuân, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc dân tộc. 

 

 
(210) 4-2015-10924 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 
thuốc y học cổ truyền Phước 
Linh  (VN) 
F9/31 Võ Hữu Lợi, xã Lê Minh Xuân, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc dân tộc. 

 

 
(210) 4-2015-10925 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
và nước giải khát Dona 
Newtower  (VN) 
Lô 234 đường Amata, KCN Amata, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh nhân trái cây các loại. 
 

Nhóm 32: Nước giải khát từ trái cây (đồ uống không cồn); nước giải khát bổ sung sâm 
cao ly; nước tinh khiết. 
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(210) 4-2015-10926 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.5.3 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Gia 
Phát  (VN) 
1/21A ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán chất hút ẩm. 

 

 
(210) 4-2015-10927 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 15.1.13; 26.3.1 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Quang 
Minh Lữ  (VN) 
683 đường Thống Nhất, phường 13, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: In danh thiếp; in thiệp cưới; in bao bì; gia công sản phẩm in. 

 

 
(210) 4-2015-10928 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Ưu Mỹ  (VN) 
448/4 Tân Phước, phường 6, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em bằng mút xốp, cụ thể là: miếng ghép hình, bộ chữ cái và số 

dùng để ghép chữ và ghép hình. 
 

 
(210) 4-2015-10930 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A3.9.4; 1.5.1; 1.13.1; 26.1.9 
(591) Đỏ, trắng, xanh lam sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại sản xuất tượng 
thạch cao Thành Đạt  (VN) 
97/12 lầu 1 Nguyễn Đình Chi, phường 9, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán tượng bằng thạch cao, các tác phẩm nghệ thuật bằng thạch cao. 
 

 
(210) 4-2015-10931 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất - thương mại - dịch 
vụ Hạo Nhiên  (VN) 
482/17 Lê Quang Định, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán khung, lưới bằng kim loại dùng để in công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-10932 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Doanh nghiệp tư nhân Miên 

MỸ  (VN) 
30/2 đường 26/3, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong ngành y (thực phẩm chức năng). 
 

Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

Nhóm 35: Mua bán lương thực thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-10934 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.7 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần địa ốc SCT  
(VN) 
155 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm. 
 

Nhóm 36: Kinh doanh mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động 
sản; định giá bất động sản; quản lý bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. 
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(210) 4-2015-10935 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Nguyễn Thị Cẩm Trâm  (VN) 

Số 26 Lương Y, phường Thuận Lộc, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Mắm chua. 

 

 
(210) 4-2015-10936 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A11.3.3; 26.1.1; A26.1.24 
(591) Xanh lá, nâu đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Đức Diệu  
(VN) 
13 Lý Tự Trọng, phường 1, thành phố 
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-10937 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.12 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vạn Bảo Ngọc  
(VN) 
Tổ 14, phường Nam Sơn, thị xã Tam 
Điệp, tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 20: Sản phẩm đồ gỗ trang trí bao gồm: tranh gỗ, tượng gỗ, con giống gỗ, đôn gỗ, 

tranh chữ gỗ. 
 

 
(210) 4-2015-10938 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A17.2.6; 26.15.1 
(591) Đen, da cam, xanh 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hồng 
Ngọc Pearl  (VN) 
Xóm Nội, xã Khánh Lợi, huyện Yên 
Khánh, tỉnh Ninh Bình 
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(511)   Nhóm 14: Ngọc trai nước ngọt bao gồm ngọc trai có nhân và ngọc trai tượng hình. 
 
 

 
(210) 4-2015-10939 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần chè Tân 

Cương Hoàng Bình  (VN) 
Xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 

 
 

 
(210) 4-2015-10940 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần chè Tân 

Cương Hoàng Bình  (VN) 
Xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 

 
 

 
(210) 4-2015-10941 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần chè Tân 

Cương Hoàng Bình  (VN) 
Xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2015-10942 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty TNHH Thiên Hoàng 

Nguyên   (VN) 
Tổ 20, khu 4, ấp 8, xã An Phước, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy nổ, cưa xích, ống phun áp lực (dây hơi), máy cắt cỏ, máy nén 

khí, máy phun xịt (dùng phun xịt thuốc trừ sâu) và phụ tùng của các sản phẩm trên. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-10943 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH Thiên Hoàng 

Nguyên   (VN) 
Tổ 20, khu 4, ấp 8, xã An Phước, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy nổ, cưa xích, ống phun áp lực (dây hơi), máy cắt cỏ, máy nén 

khí, máy phun xịt (dùng phun xịt thuốc trừ sâu) và phụ tùng của các sản phẩm trên. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-10944 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH Thiên Hoàng 

Nguyên   (VN) 
Tổ 20, khu 4, ấp 8, xã An Phước, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy nổ, cưa xích, ống phun áp lực (dây hơi), máy cắt cỏ, máy nén 

khí, máy phun xịt (dùng phun xịt thuốc trừ sâu) và phụ tùng của các sản phẩm trên. 
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(210) 4-2015-10945 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH Thiên Hoàng 

Nguyên   (VN) 
Tổ 20, khu 4, ấp 8, xã An Phước, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy nổ, cưa xích, ống phun áp lực (dây hơi), máy cắt cỏ, máy nén 

khí, máy phun xịt (dùng phun xịt thuốc trừ sâu) và phụ tùng của các sản phẩm trên. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-10946 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty TNHH Thiên Hoàng 

Nguyên   (VN) 
Tổ 20, khu 4, ấp 8, xã An Phước, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy nổ, cưa xích, ống phun áp lực (dây hơi), máy cắt cỏ, máy nén 

khí, máy khoan đất, và phụ tùng của các sản phẩm trên. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-10947 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH Thiên Hoàng 

Nguyên  (VN) 
Tổ 20, khu 4, ấp 8, xã An Phước, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy nổ, cưa xích, ống phun áp lực (dây hơi), máy cắt cỏ, máy nén 

khí, máy phun xịt (dùng phun xịt thuốc trừ sâu) và phụ tùng của các sản phẩm trên. 
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(210) 4-2015-10948 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15; 26.4.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây, vàng, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư địa ốc No Va  (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng, đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, lập dự án đầu tư vốn. 
 

 
(210) 4-2015-10949 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.13.1; 26.4.1 
(591) Đỏ, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Tuyết Nhung  (VN) 
1408 Cao ốc An Phúc, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất 

động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản); cho thuê căn hộ. 
 

 
(210) 4-2015-10950 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH Malmo Việt 

Nam    (VN) 
Số 19/116 đường Nguyễn Xiển, phường 
Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp điện; bếp từ; bếp ga; bếp hồng ngoại; máy hút mùi (dùng điện); máy khử 

độc thực phẩm (dùng điện); chậu rửa (gắn cố định); vòi rửa (gắn vào đường ống nước); 
máy pha cà phê (dùng điện); dụng cụ nấu nướng (dùng điện).  

 
Nhóm 35: Mua bán bếp điện; mua bán bếp từ; mua bán bếp ga; mua bán bếp hồng ngoại; 
mua bán máy hút mùi (dùng điện); mua bán máy khử độc thực phẩm (dùng điện); mua 
bán chậu rửa (gắn cố định); mua bán vòi rửa (gắn vào đường ống nước); mua bán máy pha 
cà phê (dùng điện); mua bán dụng cụ nấu nướng (dùng điện).  
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(210) 4-2015-10951 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH Malmo Việt 

Nam   (VN) 
Số 19/116 đường Nguyễn Xiển, phường 
Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp điện; bếp từ; bếp ga; bếp hồng ngoại; máy hút mùi (dùng điện); máy khử 

độc thực phẩm (dùng điện); chậu rửa (gắn cố định); vòi rửa (gắn vào đường ống nước); 
máy pha cà phê (dùng điện); dụng cụ nấu nướng (dùng điện).  

 
Nhóm 35: Mua bán bếp điện; mua bán bếp từ; mua bán bếp ga; mua bán bếp hồng ngoại; 
mua bán máy hút mùi (dùng điện); mua bán máy khử độc thực phẩm (dùng điện); mua 
bán chậu rửa (gắn cố định); mua bán vòi rửa (gắn vào đường ống nước); mua bán máy pha 
cà phê (dùng điện); mua bán dụng cụ nấu nướng (dùng điện).  

 

 
(210) 4-2015-10952 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD.  

(IN) 
B-804, Premium House, Near Gandhi 
Gram Station, Off Ashram Road, 
Ahmedabad, Gujarat, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2015-10953 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD.  

(IN) 
B-804, Premium House, Near Gandhi 
Gram Station, Off Ashram Road, 
Ahmedabad, Gujarat, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2015-10954 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD.  

(IN) 
B-804, Premium House, Near Gandhi 
Gram Station, Off Ashram Road, 
Ahmedabad, Gujarat, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 

 
(210) 4-2015-10955 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD.  

(IN) 
B-804, Premium House, Near Gandhi 
Gram Station, Off Ashram Road, 
Ahmedabad, Gujarat, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 

 
(210) 4-2015-10956 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD.  

(IN) 
B-804, Premium House, Near Gandhi 
Gram Station, Off Ashram Road, 
Ahmedabad, Gujarat, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2015-10957 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD.  

(IN) 
B-804, Premium House, Near Gandhi 
Gram Station, Off Ashram Road, 
Ahmedabad, Gujarat, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2015-10958 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD.  

(IN) 
B-804, Premium House, Near Gandhi 
Gram Station, Off Ashram Road, 
Ahmedabad, Gujarat, India 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2015-10959 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

ELIOS   (VN) 
291/47 đường Trường Chinh, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng ( dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 

 
4-2015-10960 

 
(220) 

 
06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH xà bông Hạnh 

Phước  (VN) 
31 Đào Nguyên Phổ, phường 4, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
1142 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chất tẩy rửa làm bóng; nước xịt phòng để làm sạch và làm 
thơm không khí; kem đánh răng; nước lau sàn nhà.  

 
Nhóm 35: Mua, bán mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa làm bóng và chế phẩm vệ sinh.  

 
 

 
(210) 4-2015-10961 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 26.2.7 
(591) Xanh lá cây, xanh ngọc lam đậm, xanh 

rêu, trắng. 
(731) Công ty TNHH Eschbach Tân 

Định  (VN) 
Số 274/10 khu phố 1, phường Tân Định, 
thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 21: Chậu dùng để trồng cây cảnh (bằng sứ, nhựa, xi măng). 

 
 

 
(210) 4-2015-10962 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.9; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Tổng công ty cổ phần Xây 

dựng Điện Việt Nam   (VN) 
Số 344 Phan Châu Trinh, phường Bình 
Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Cột bê tông ly tâm dùng làm cột điện; cột bê tông dùng trong xây dựng; vật 

liệu xây dựng phi kim loại.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian, vị trí, các biển hiệu nhằm mục đích quảng 
cáo.  
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(210) 4-2015-10964 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.9.25; 25.5.2 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, vàng, đỏ, nâu đỏ
(731) Công ty TNHH Hoàng Hương  

(VN) 
Số nhà 57, tổ 1, đường Giáp Nhất, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-10965 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.9.25; 25.5.2 
(591) Trắng, đỏ, nâu đỏ, đen, nâu vàng 
(731) Công ty TNHH Hoàng Hương  

(VN) 
Số nhà 57, tổ 1, đường Giáp Nhất, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-10966 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.9.25; 25.5.2 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh da trời, nâu vàng 
(731) Công ty TNHH Hoàng Hương  

(VN) 
Số nhà 57, tổ 1, đường Giáp Nhất, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân,  
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2015-10967 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) BIOTHERM  (MC) 

Roc Fleuri, 1 rue du TÐnao, MC-98000 
Monaco  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, nước thơm cô-lô-nhơ; gel và muối để tắm thường và tắm vòi hoa sen 

không dùng cho mục đích y tế; xà phòng vệ sinh, chế phẩm khử mùi cơ thể; mỹ phẩm cụ 
thể là kem, sữa, nước thơm, gel và phấn dùng cho mặt, cơ thể và tay chân; chế phẩm 
chống nắng (mỹ phẩm); chế phẩm trang điểm; dầu gội đầu; chất keo (gel), keo xịt, bọt 
(dầu xức tóc) và dầu thơm để tạo kiểu dáng tóc và chăm sóc tóc; keo xịt tóc; chế phẩm 
nhuộm tóc và chế phẩm tẩy màu tóc; chế phẩm tạo sóng tóc và chế phẩm uốn xoăn tóc; 
tinh dầu dùng cho cá nhân.  

 

 
(210) 4-2015-10968 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) ABBOTT LABORATORIES   (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, USA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dinh dưỡng cho nhi khoa; 

chất bổ sung dinh dưỡng khi ăn kiêng dành cho trẻ em; sữa công thức cho trẻ còn ẵm 
ngửa; thực phẩm cho trẻ sơ sinh.  

 
Nhóm 29: Thực phẩm giàu protein trên cơ sở sữa dưới dạng đồ uống pha sẵn; bột trên cơ 
sở sữa dùng để chế biến sữa khuấy (shakes) và thực phẩm dưới dạng đồ uống trên cơ sở 
sữa.  

 
Nhóm 30: Bột mỳ và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, thực phẩm làm từ ngũ cốc dưới dạng 
công thức bổ dưỡng dành cho người lớn và trẻ em (không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2015-10969 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mỹ phẩm Mimosa  (VN) 
29 đường HT 33, phường Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2015-10970 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mỹ phẩm MIMOSA   (VN) 
29 đường HT 33, phường Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-10971 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mỹ phẩm MIMOSA   (VN) 
29 đường HT 33, phường Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-10972 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mỹ phẩm MIMOSA  (VN) 
29 đường HT 33, phường Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-10973 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.12.1; 10.3.7 
(591) Đen, đỏ đồng, tím 
(731) Công ty TNHH quản lý tour 

du lịch hạng sang Đông Du  
(VN) 
Số 34 ngõ 1 ngách 1/36 Âu Cơ, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận.  
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Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển 
hành khách; đặt chỗ cho các chuyến đi; tham quan; cho thuê xe cộ.  

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); cho thuê 
phòng họp; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức 
uống lưu động do nhà hàng thực hiện.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe cụ thể là dịch vụ tắm hơi, massage để tăng cường 
sức khỏe.  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-10974 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ môi giới vận tải; dịch vụ chuyển phát nhanh; dịch vụ 

kho hàng hóa; dịch vụ đóng gói hàng hóa; dịch vụ cho thuê kho hàng hóa.  
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-10975 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Bùi Ngọc Quí  (VN) 

Số nhà 595 đường Cù Chính Lan, tổ 18, 
phường Phương Lâm, thành phố Hòa 
Bình, tỉnh Hòa Bình 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa răng, nha khoa.  
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(210) 4-2015-10976 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; A25.7.21 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

phát triển công viên phần 
mềm Quang Trung  (VN) 
Số 97-101 Nguyễn Công Trứ, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 
 

Nhóm 35: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; tổ chức hội chợ thương mại; tổ chức 
triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 

 
Nhóm 41: Giáo dục đào tạo; đào tạo chuyên gia công nghệ phần mềm. 

 

 
(210) 4-2015-10977 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.17 
(731) Nguyễn Trần Trung Dũng  

(VN) 
15/1A khu phố 5, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu. 

 

 
(210) 4-2015-10978 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.7.6; 2.3.1; A2.3.2; A5.5.20; A1.1.9 
(591) Tím, ghi xám, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

phụ kiện thời trang & quà 
tặng Trí Phát  (VN) 
436B/4 đường 3 tháng 2, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; ba lô; ví (bóp); túi vải bố. 
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Nhóm 35: Mua bán nữ trang (dây chuyền, mặt dây chuyền, vòng đeo tay, lắc đeo tay, 
nhẫn đeo tay, hoa tai, trâm cài áo); mua bán phụ kiện trang trí tóc (kẹp tóc, cột tóc, băng 
đô, trâm cài tóc); mua bán gương lược; mua bán đồng hồ; mua bán khăn quàng cổ; mua 
bán gối cổ (gối dùng để kê cổ); mua bán ba lô; mua bán cặp sách; mua bán túi xách (bằng 
da, vải bố, vải nỉ); mua bán kính đeo mắt; mua bán quần áo; mua bán thắt lưng (dây nịt); 
mua bán ví (bóp). 

 

 
(210) 4-2015-10979 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) MITSUBISHI RAYON CO., LTD.  (JP) 

1-1 Marunouchi 1-Chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất làm đông polymer cao phân tử; chất hoá học dùng để xử lý nước; chất khử 

nước dùng cho nước cống bị ô nhiễm; chất xử lý làm sạch nước; chất gia cố đất; sản 
phẩm, chất và chế phẩm hoá học dùng cho mục đích khoa học/công nghiệp (không dùng 
trong y tế hoặc thú y); chất làm đông dùng cho mục đích khoa học/công nghiệp; chất làm 
đông polymer; sản phẩm hoá học dùng trong công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-10980 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 3.7.17 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Việt Lâm  (VN) 
Số 1672 đường Hùng Vương, phường 
Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 
Thọ 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ô tô, xe máy, ga, điện thoại, laptop, tivi, tủ lạnh, điều hòa.  

 

 
(210) 4-2015-10981 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.9.1; 5.3.20; 25.1.25; 5.13.4 
(731) Công ty TNHH phát triển kinh 

doanh thương mại quốc tế T 
& T  (VN) 
Số 12, ngõ Yên Thế, phố Nguyễn Thái 
Học, phường Nguyễn Thái Học, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu các sản phẩm gồm: đồ 
gốm, đồ sứ để chứa đựng, đồ gốm cho mục đích gia dụng, đồ chứa đựng dùng cho gia 
dụng và nhà bếp, bình thủy tinh, dụng cụ cho mục đích gia dụng. 

 

 
(210) 4-2015-10982 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 1.15.15 
(591) Xanh tím than, xanh nước biển, vàng, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(Vinamilk)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa chua. 

 

 
(210) 4-2015-10983 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A3.4.2; A6.19.11; 26.1.2; 1.15.21 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, đen, 

hồng, vàng, xanh lam 
(731) Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

(Vinamilk)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa chua. 

 

 
(210) 4-2015-10984 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) FREMANTLEMEDIA LIMITED  (GB) 

1 Stephen Street, London W1T 1AL, 
United Kingdom 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông và thông tin liên lạc bằng cáp, điện báo, điện thoại, ra-đi- 

« hoặc tivi, dịch vụ phát sóng các chương trình truyền hình. 
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Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giải trí; dịch vụ giải trí dưới hình thức chương trình truyền 
hình, chương trình truyền thanh, chương trình truyền hình cáp, chương trình phát sóng 
qua vệ tinh, chương trình trên internet; dịch vụ giải trí tương tác sử dụng trên điện thoại di 
động; dịch vụ cung cấp trò chợi điện tử trên mạng internet; dịch vụ tổ chức các trò chơi 
may rủi và xổ số; cung cấp các đoạn video ngắn thông qua các thiết bị di động hoặc hệ 
thống máy tính cho mục đích giải trí và/hoặc mục đích giáo dục. 

 

 
(210) 4-2015-10985 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh da trời, xanh lam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thụy ái Trinh  (VN) 
E9, đường số 1, khu đô thị Hưng Phú, 
phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 

 

 
(210) 4-2015-10986 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần giải trí âm 

nhạc Thời Đại Mới  (VN) 
Số 16 hẻm 1 ngách 33 ngõ 64 Nguyễn 
Lương Bằng, phường ¤ Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Phân phối, mua bán các sản phẩm thời trang: quần áo, áo đồng phục, giày dép, 

mũ, thắt lưng, ví. 
 

Nhóm 41: Sản xuất âm nhạc; dịch vụ giải trí; dịch vụ đào tạo âm nhạc (giáo dục) cụ thể 
là, dạy diễn xuất, dạy hát, dạy nhảy; dịch vụ sản xuất phim trừ phim quảng cáo; dịch vụ 
trung tâm trò chơi; cho thuê các bản thu hoặc băng từ ghi sẵn âm thanh. 

 

 
(210) 4-2015-10989 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư và dịch 

vụ Tâm An  (VN) 
Số 81 phố Trung Liệt, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; ca cao; bột ngũ cốc; mật ong; đồ uống làm từ sôcôla.  
 

 
(210) 4-2015-10992 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) SODECA INDUSTRIES (M) SDN BHD  

(MY) 
No. 20, Jalan Kuchai Maju 16, Kuchai 
Enterpreneurs' Park Off Jalan Kuchai 
Lama, 58200 Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt làm mát dùng cho mục đích thương mại, không phải là bộ phận máy móc; 

quạt làm mát dùng cho mục đích công nghiệp, không phải là bộ phận máy móc; quạt ly 
tâm kiểu đường vào đơn, không phải là bộ phận máy móc; quạt điện; quạt xoắn ốc, không 
phải là bộ phận máy móc; quạt ly tâm kiểu đường vào kép, không phải là bộ phận máy 
móc; quạt ly tâm, không phải là bộ phận máy móc; quạt thông gió đặt bên trong ống dẫn, 
không phải là bộ phận máy móc; quạt thông gió; quạt thổi khí chạy điện dùng cho mục 
đích điều hòa không khí; thiết bị điều hòa không khí; hệ thống điều hòa không khí.  

 

 
(210) 4-2015-10996 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Mai 

Tiến Phát   (VN) 
Số 33 đường 211A, khu phố 4, phường 
Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 09: Các thiết bị điện: tủ điện, thang cáp điện, máng cáp điện, bảng tụ điện, khay 

cáp điện.  
 

Nhóm 19: Các sản phẩm nhựa: ống nhựa cứng, cửa bằng nhựa, vật liệu xây dựng bằng 
nhựa. 

 

 
(210) 4-2015-10997 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Ngô Hoàng Triều  (VN) 

63/18/24 Chu Thiên, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 43: Khách sạn. 
 
 

 
(210) 4-2015-10998 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) GARIZ  (KR) 

1618-46, Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 09: Bao (túi) đựng thiết bị nhiếp ảnh; dây đeo máy ảnh; hộp (bao) đựng máy ảnh; 

bao (vỏ) điện thoại. 
 
 

 
(210) 4-2015-11000 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.4; 26.3.23; 25.3.1 
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Nguyên Đỉnh   (VN) 
1686 Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 12: Săm (ruột xe); lốp (vỏ xe).  

 
 

 
(210) 4-2015-11001 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất - xây 

dựng - thương mại - dịch vụ 
Minh Tiến   (VN) 
Lô H10G-H10F, đường số 10, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bình ắc quy. 
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(210) 4-2015-11002 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.5.19; 5.5.4; A5.5.21 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Hoa Nắng  

(VN) 
Tổ 24, ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, 
huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 25: Khăn trùm che mặt (trang phục); váy chống nắng; mũ (nón) chống nắng; khăn 

choàng; quần áo; tất (vớ). 
 

 
(210) 4-2015-11003 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.3.23 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) LEE CHANG ENTERPRIES CO., LTD  

(TW) 
1F., No.325-24, Liu Fen Liao, Liu De Li, 
Shan Hwa Town, Tainan County, Taiwan 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; bản lề sàn bằng kim loại; khóa cửa (không dùng điện); 

tay nắm cửa bằng kim loại; tay đòn (khủy) hơi để giữ đóng cừa tự động (không dùng 
điện); cửa và cửa sồ bằng kim loại; kẹp đề giữ cố định kính bằng kim loại; lan can bằng 
kim loại; thanh khóa thoát hiểm bằng kim loại; đồ chứa đựng loại lớn bằng kim loại 
(dùng để lưu kho, vận chuyển). 

 

 
(210) 4-2015-11004 (220) 06.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 1.15.3 
(591) Trắng, xanh dương đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thiết bị điện 
MỎ    (VN) 
Tổ 2, khu Hai Giếng 2, phường Cẩm 
Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng 
Ninh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; mô tơ điện (không dùng cho xe cộ mặt đất); động cơ điện 

(không bao gồm động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ).   
 

Nhóm 09: Thiết bị phân phối và điều khiển điện; máy biến thế, máy ổn áp.   
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(210) 4-2015-11005 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sản xuất 
Máy biến áp và Thiết bị điện 
Hà Nội  (VN) 
Thôn Tả Thanh Oai, xã Tả Thanh Oai, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Máy biến áp điện lực, tủ điện điều khiển (tủ phân phối và điều khiển nguồn 

điện cho các nhà máy, công trình, tòa nhà).  
 

 
(210) 4-2015-11006 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Trung tâm Kiểm định Chất 
lượng Giáo dục - Đại học 
Quốc gia thành phố Hồ Chí 
Minh  (VN) 
Khu Công nghệ phần mềm, khu phố 6, 
phường Linh Trung, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Kiểm định (đo lường); kiểm tra chất lượng.  

 

 
(210) 4-2015-11008 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; 26.4.2 
(591) Hồng đậm, nhạt, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Hùng Khoa  (VN) 
10 đường Pasteur, quận Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 08: Nhíp nhổ lông. tóc; bộ dụng cụ cắt sửa móng tay; dụng cụ bấm móng, dùng 

đlện hoặc không dùng điện; dụng cụ cắt móng, dùng điện hoặc không dùng điện; kìm 
bấm, tỉa, cắt móng.  
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(210) 4-2015-11009 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A3.7.24; 3.7.7; 3.7.16; 3.7.9 (540) 

  

(731) Đào Duy Hiếu  (VN) 
Thôn Đông, xã An Thanh, huyện Quỳnh 
Phụ, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn 

 
 

 
(210) 4-2015-11010 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Võ Khắc Huy   (VN) 
26/2A Trần Quang Diệu, phường 13, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
 

 
(210) 4-2015-11011 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Võ Khắc Huy   (VN) 
26/2A Trần Quang Diệu, phường 13, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-11012 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Hồ Thị Huyền  (VN) 
36/2B Phước Long, Phước Long, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2015-11013 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Viện hóa học Các hợp chất 
Thiên nhiên  (VN) 
Nhà 1H, số 18 Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2015-11014 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải; thiết bị và dụng cụ trắc địa, thiết bị và dụng cụ 

nhiếp ảnh; thiết bị và dụng cụ quay phim điện ảnh; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị 
và dụng cụ để cân; thiết bị và dụng cụ đo; thiết bị và dụng cụ báo hiệu; thiết bị và dụng cụ 
kiểm tra (giám sát); thiết bị và dụng cụ cứu hộ; thiết bị và dụng cụ giảng dạy (trừ đồ dùng 
giảng dạy); thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình 
ảnh; vật mang dữ liệu từ tính; đĩa ghi (nghe-nhìn); compắc (bộ nhớ chỉ đọc); đĩa DVD và 
các phương tiện ghi kỹ thuật sổ khác; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy 
đếm tiền; máy tính; thiết bị xử lý dữ liệu; máy vi tính; phần mềm máy vi tính (được ghi 
sẵn); thiết bị dập lửa; máy quay phim; máy quay phim kỹ thuật số; máy chụp ảnh tĩnh kỹ 
thuật số; thiết bị ghi thẻ nhở điện tử; thiết bị đọc thẻ nhớ điện tử; thiết bị ghi hình kỹ thuật 
số; đầu đọc video kỹ thuật số; phần mềm máy vi tính (ghi sẵn) dùng để ghi dữ liệu, dùng 
để chạy hình ảnh, dùng để biên tập và dùng để truyền dữ liệu hình ảnh; màn hình (phần 
cứng máy vi tính).  

 

 
(210) 4-2015-11015 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A17.2.2; 25.1.25; A25.1.10 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Sở Vân  
(VN) 
Khóm 1, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu 
Cần, tỉnh Trà Vinh  

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê. 
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(210) 4-2015-11016 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.1.4; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Sở Vân  
(VN) 
Khóm 1, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu 
Cần, tỉnh Trà Vinh   

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-11017 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.15.2; A24.15.13; 3.9.1; A3.9.24; 

25.5.25; 26.4.2 
(591) Đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã thủy nông Định 
An  (VN) 
Khóm 4, thị trấn Định An, huyện Trà Cú, 
tỉnh Trà Vinh  

 
(511)   Nhóm 29: Cá khô, thịt khô, tôm khô;  
 

Nhóm 35: Mua bán: cá khô, thịt khô, tôm khô, lạp xưởng  
 

 
(210) 4-2015-11018 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
thiết bị Trí Nam Sơn   (VN) 
208/34B Bà Hom, phường 13, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị, máy móc ngành cơ khí gồm: máy hàn, máy cắt, máy hàn kim 

khí, mày mài, dây hàn, que hàn, máy khoan.  
 

 
(210) 4-2015-11019 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
thiết bị Trí Nam Sơn   (VN) 
208/34B Bà Hom, phường 13, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị, máy móc ngành cơ khí gồm: máy hàn, máy cắt, máy hàn kim 
khí, mày mài, dây hàn, que hàn, máy khoan.  

 
 
 

 
(210) 

 
4-2015-11020 

 
(220) 

 
07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.7.23; 5.7.21; 5.7.7 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH áo Lạ Eo Xinh 
TÚ  (VN) 
391/51/8 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo, giáo dục; tư vấn giáo dục; dịch vụ hỗ trợ giáo dục.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-11021 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.5.3; 25.1.6 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đặng Nguyên 
Đường   (VN) 
240 Bạch Đằng, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-11022 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.5.3; 25.1.6 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Đặng 
Nguyên Đường  (VN) 
228D Bạch Đằng, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.  
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(210) 4-2015-11023 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh lam, xanh nõn chuối 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Tam Tài Nhân  (VN) 
365 Tân Sơn Nhì, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thảm, đệm, chăn, gối, các mặt hàng dệt.  

 

 
(210) 4-2015-11025 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Đồng Thái Chung  (VN) 
172/19 Bạch Đằng, phường Tân Lập, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn, nhà nghỉ; nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-11026 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh da trời, đen 

(540) 

  

(731) Đồng Thái Chung  (VN) 
172/19 Bạch Đằng, phường Tân Lập, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà nghỉ; nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-11027 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20 
(591) Đỏ, ngọc thạch, trắng, hồng, hồng nhạt, 

xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất nước 
tinh khiết Hoài Anh  (VN) 
Số 168, khu phố Thanh Quý, đường ĐT 
745, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết; nước uống đóng chai. 
 

Nhóm 35: Mua bán các loại: nước tinh khiết, nước uống đóng chai. 
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(210) 4-2015-11029 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.2; 26.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Cho Chen (Việt 
Nam)  (VN) 
Lô G-5B-CN, khu công nghiệp Mỹ 
Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mica các loại.  

 

 
(210) 4-2015-11030 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.8; A26.11.9; 26.11.3; 26.1.1; 

3.7.17 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Tây Sơn  (VN) 
198 Võ Thị Sáu, phường 07, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: gỗ, đồ gỗ, gương, khung ảnh, sản phẩm làm bằng gỗ li-e. 

 

 
(210) 4-2015-11031 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.3.20; A5.1.16; A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1 
(591) Tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH áo lạ eo xinh 
TÚ  (VN) 
391/51/8 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: cây cảnh, hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ. 

 

 
(210) 4-2015-11032 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.1.1; A5.5.21; A5.5.20; 26.4.1; 5.5.3 
(591) Vàng, đỏ, nâu, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Việt 
Nhuần  (VN) 
411/15A Lê Đại Hành, phường 11, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in.  
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(210) 4-2015-11033 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh da trời, xám, đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Phạm Tấn Tài  (VN) 
117/29/6 Hồ Văn Long, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng sắt, thép, inox, nhôm; sắt, thép, nhôm, inox và hợp kim 

của chúng. 
 

 
(210) 4-2015-11034 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 6.1.2; 1.15.11; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh nõn chuối, vàng 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cơ sở đũa 
Trường Sơn  (VN) 
C4/19 ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Đũa làm bằng cây dừa và cây gỗ.  

 

 
(210) 4-2015-11035 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.1.2; 26.1.5 
(591) Xanh lá cây đậm, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Một thành viên 
Kim Công  (VN) 
27 B4 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Giày bảo hộ lao động. 

 

 
(210) 4-2015-11036 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.23; A26.11.12; 1.15.24 
(731) Hộ kinh doanh Cầu Vồng   (VN)

Số 7 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 
phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa chua (yogurt); sữa chua kem tươi. 
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Nhóm 30: Kem lạnh. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; dịch vụ trò chơi điện tử. 
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ cung cấp đồ ăn uống do nhà 
hàng thực hiện. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-11037 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Nhiệm  (VN) 
Chợ Me, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, 
tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen (thiết bị trong nhà tắm); bồn rửa mặt la-va-bô (dụng cụ thiết bị 

trong nhà vệ sinh); bồn tắm (thiết bị trong nhà tắm); bệ xí nhà vệ sinh; đường ống dẫn 
nước trong nhà vệ sinh, nhà tắm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-11038 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH điện máy HN  
(VN) 
Số 5, tổ 3, cụm 4, phường Khương Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 40: Lắp ráp lưu điện (cho người khác).  

 
 
 

 
(210) 4-2015-11039 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 1.15.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hải Dương 
GAS  (VN) 
Lô CN5B khu công nghiệp tàu thủy Lai 
Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 06: Bình gas (bằng kim loại). 
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(210) 4-2015-11040 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 15.7.1; A1.5.3; 5.7.3; 26.1.6 
(591) Nâu, đỏ, vàng, trắng, da cam, xanh 

dương, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Duy Sơn II  (VN) 
Thôn Chiêm Sơn, xã Duy Sơn, huyện 
Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 32: Nước lọc đóng chai. 

 

 
(210) 4-2015-11046 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.4; 26.3.23; A26.4.24 
(731) ACCUWAY MACHINERY CO., LTD.  

(TW) 
No. 31, Fenggong Central Rd., Shengang 
Dist., Taichung City, Taiwan 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy gia công kim loại hoạt động bằng điện, cụ thể là, máy tiện để gia công 

kim loại, máy mài dùng để gia công kim loại, máy phay dùng đề gia công kim loại, máy 
khoan dùng để gia công kim loại, máy đục lỗ dùng để gia công kim loại, máy cắt kim 
loại, máy đột dập, máy khoan điều khiển số bằng máy tính, máy gia công kim loại đa 
chức năng, máy gia công tổ hợp cắt dọc, máy bốc dỡ hàng bằng điện, máy gia công kim 
loại và máy làm khuôn; bàn điều khiển đặc biệt để cố định và máy khoan gia công và máy 
phay. 

 

 
(210) 4-2015-11047 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.9.1; A3.9.24; A1.1.10 
(591) Vàng, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Phạm Nghĩa T&N  (VN) 
335 Nguyễn Văn Linh, phường An 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

 
(511)   Nhóm 29: Chả cá thát lát nguyên chất; cá thát lát ướp gia vị nguyên con. 
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(210) 4-2015-11048 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 24.9.1 
(591) Xanh dương, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Lộc 
Tiến Thành  (VN) 
Tổ 24, khóm Vĩnh Chánh, phường Châu 
Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An 
Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Đường phèn. 

 

 
(210) 4-2015-11049 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Trắng, đỏ, vàng nhạt, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Quốc tế Sing Việt  (VN) 
Số 8A, ngõ 95, ngách 141/23, tổ 9, Nam 
Dư, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bột lúa mạch; ca cao.  

 

 
(210) 4-2015-11050 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.2.7; 26.1.6 
(591) Trắng, xanh lá, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Bách Xuyên  (VN) 
82A Đoàn Văn Cự, xã Thiện Tân, huyện 
Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn sắt, thép, thành phẩm sắt thép và kim loại màu; bán buôn vật liệu, 

thiết bị khác trong xây dựng (lavabo, thiết bị vệ sinh); bán buôn hàng trang trí nội thất 
(giấy dán tường, đèn trang trí); bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 
(máy cưa, máy cắt cỏ); bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác trừ bán buôn 
máy móc, thiết bị y tế (máy phat điện, máy bắn bu - long); bán buôn thủy sản (các mặt 
hàng cá basa, cá tra đông lạnh, tôm, mực, phụ phẩm của cá như bao tử, vây cá); bán buôn 
nông sản (trừ hạt điều, bông vải), lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.  
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(210) 4-2015-11051 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.2.7; 26.1.6 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Bách Xuyên  (VN) 
82A Đoàn Văn Cự, xã Thiện Tân, huyện 
Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn sắt, thép, thành phẩm sắt thép và kim loại màu; bán buôn vật liệu, 

thiết bị khác trong xây dựng (lavabo, thiết bị vệ sinh); bán buôn hàng trang trí nội thất 
(giấy dán tường, đèn trang trí); bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 
(máy cưa, máy cắt cỏ); bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác trừ bán buôn 
máy móc, thiết bị y tế (máy phát điện, máy bắn bu- long); bán buôn thủy sản (các mặt 
hàng cá basa, cá tra đông lạnh, tôm, mực, phụ phẩm của cá như bao tử, vây cá); bán buôn 
nông sản (trừ hạt điều, bông vải), lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.  

 

 
(210) 4-2015-11052 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A25.7.3; A25.3.3 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Bách Xuyên  (VN) 
82A Đoàn Văn Cự, xã Thiện Tân, huyện 
Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn sắt, thép, thành phẩm sắt thép và kim loại màu; bán buôn vật liệu, 

thiết bị khác trong xây dựng (lavabo, thiết bị vệ sinh); bán buôn hàng trang trí nội thất 
(giấy dán tường, đèn trang trí); bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 
(máy cưa, máy cắt cỏ); bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác trừ bán buôn 
máy móc, thiết bị y tế (máy phát điện, máy bắn bu- long); bán buôn thủy sản (các mặt 
hàng cá basa, cá tra đông lạnh, tôm, mực, phụ phẩm của cá như bao tử, vây cá); bán buôn 
nông sản (trừ hạt điều, bông vải), lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.  

 

 
(210) 4-2015-11053 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.6 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bóng đèn 
Điện Quang  (VN) 
121-123-125 Hàm Nghi, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 09: Các loại ổ cắm; dây điện; phích cắm điện; và các loại trang thiết bị chiếu sáng 
khác thuộc nhóm này như nút nhấn công tắc điện; tắc te; chấn lưu (ballast); thiết bị điều 
chỉnh điện. 

 
Nhóm 11: Bóng đèn điện các loại thuộc nhóm này như bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn 
tròn; trang thiết bị chiếu sáng khác như: chóa đèn, máng đèn, ống thủy tinh trung tính, 
thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (led). 

 
Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện dân dụng và công nghiệp; mua bán máy nước nóng các 
loại.  

 
 

 
(210) 4-2015-11054 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.1.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Huỳnh Vi Hoành  (VN) 
81/69 Bạch Vân, phường 05, quận 05, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Máy biến áp tăng áp. 
 

Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ trên không hoặc dưới nước; xe máy.  
 
 

 
(210) 4-2015-11055 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.4.3; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và du lịch Trung 
Thiên  (VN) 
570 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bảo hiểm.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ đại lý bán vé máy bay. 
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(210) 4-2015-11056 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 19.9.1; A19.9.3 
(591) Xanh tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV gốm sứ 
Minh Minh Cường   (VN) 
Số 556 khu phố Hưng Lộc, phường Hưng 
Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng gốm sứ mỹ nghệ, thạch cao, men màu. 

 

 
(210) 4-2015-11057 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; 25.5.5; 26.3.1 
(591) Đen, xanh lam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
CQS  (VN) 
Số 9-1 khu chợ chiều, KCN Hố Nai 3 
Trảng Bom, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 09: Khóa điện tử thông minh.  
 

Nhóm 12: Vành bánh xe của xe cộ. 
 

Nhóm 35: Mua bán khoá điện tử thông minh và chi tiết của khóa điện tử, phụ tùng xe ôtô 
các loại. 

 

 
(210) 4-2015-11058 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 26.4.1; 26.4.10 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - xây 
dựng - thương mại và dịch vụ 
Cường Phát  (VN) 
13 Tạ Quang Bửu (khu công nghiệp Bình 
Đăng), phường 6, quận 8, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì nhựa. 
 

Nhóm 35: Mua bán sản phẩm từ plastic; bao bì nhựa, băng keo công nghiệp, màng nhựa 
phức hợp. 
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(210) 4-2015-11059 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.6; 5.9.21; 5.9.15; 25.5.2 
(591) Vàng, xanh lá, đỏ, trắng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tân Hưng  (VN) 
409 Bình Đông, phường 13, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán chao các loại.  

 

 
(210) 4-2015-11061 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.15.3; A14.3.13; A14.1.3; 14.1.1 
(591) Xanh da trời, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Triển Hưng  (VN) 
47 đường số 14, KDC Bình Phú, phường 
11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Bộ lọc khí, van khí nén, xi lanh nén (tất cả là bộ phận của máy dùng cho máy 

công nghiệp.) 
 

Nhóm 19: ống dẫn khí, co nối (đoạn nối) ống dẫn khí, tất cả bằng nhựa cứng dùng cho hệ 
thống dẫn khí. 

 
Nhóm 35: Mua bán bộ lọc khí, van khí nén, xi lanh khí nén, ống dẫn khí, co nối ( đoạn 
nối ) ống dẫn khí. 

 

 
(210) 4-2015-11062 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư kinh 
doanh Nam Du  (VN) 
176/1A Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2015-11063 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 25.5.3; 26.3.2 
(591) Đỏ, xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Thập Nhất 
Phong  (VN) 
41 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe máy, xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng, xe máy 

bánh nhỏ, ô tô tải, mua bán phụ tùng xe máy, mua bán dầu nhớt. 
 

 
(210) 4-2015-11064 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Phương Thảo  (VN) 
P808 - CT1 - ĐN2 - ĐTM Mỹ Đình - MÔ 
Trì, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính mắt dùng để chống bụi; kính râm; kính áp tròng.  
 

Nhóm 14: Vòng đeo tay (đồ trang sức); dây chuyền (đồ trang sức); nhẫn trang sức. 
 

Nhóm 18: Đồ da (túi xách da, va li da, ví da, hộp bằng da).  
 

Nhóm 24: Vải các loại như: vải bông, vải lanh, vải sợi, vải len, vải tuyn, vải thun.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép. 
 

 
(210) 4-2015-11065 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.17; 26.1.1; 26.1.11 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ Trung tâm  (VN) 
39 Lê Lợi, phường An Thạnh, thị xã 
Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe máy, xe máy có bản đạp vá một động cơ chạy bằng xăng, xe máy, 

bánh nhỏ, ô tô tải mua bán phụ tùng xe máy, mua bán dầu nhớt. 
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(210) 4-2015-11066 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.9; 26.11.3 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Minh Cường  (VN) 
15/18/25 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy.  
 

Nhóm 42: Tạo lập và duy trì trang web cho người khác; tạo lập và duy trì trang tin điện tử 
cho người khác; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet. 

 

 
(210) 4-2015-11067 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Tân 
Thiên Tinh  (VN) 
51 đường số 6, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ống dầu thủy lực.  

 

 
(210) 4-2015-11068 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.21; 24.17.3 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
may mặc Quế Lâm  (VN) 
182/36 Bạch Đằng, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo sơ mi; váy; váy liền quần.  

 

 
(210) 4-2015-11069 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.1.1; 2.1.2; 24.15.1; 4.5.21; A9.7.15 (540) 

  

(731) Trần Quang Đức  (VN) 
149/25 Lê Thị Riêng, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay. 
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(210) 4-2015-11071 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.3.1; 26.3.23 
(591) Xanh lá, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng Đất 
Thành  (VN) 
128 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện. 

 

 
(210) 4-2015-11072 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 15.7.1; 25.5.1; A26.11.8; 26.4.2 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Khang Phúc  (VN) 
218 Cô Giang, phường Cô Giang, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-11073 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ SOFT & 
NICE  (VN) 
207/36 Bạch Đằng, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Các sản phẩm từ cao su thiên nhiên như nệm, gối, nệm ghế.  

 

 
(210) 4-2015-11074 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đen, cam, xanh 

(540) 

 

(731) Đoàn Tiến Dũng  (VN) 
Số 88/8 đường Hà Chương, tổ 16, 
phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời. 
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(210) 4-2015-11075 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.9.1; A25.7.7 
(591) Trắng, xanh lá, xanh dương, vàng, trắng, 

đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may mặc xuất 
nhập khẩu DT  (VN) 
Số 362/67 Phan Huy ích, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thời trang; quần áo may sẵn; giày; dép.  

 

 
(210) 4-2015-11076 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sơn 
Hương Giang  (VN) 
62 TTN17, phường Tân Thới Nhất, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: sơn, dung môi pha sơn, matit (bột trét), súng phun sơn, băng keo, bát 

đánh bóng, phớt đánh bóng, khăn lau bụi, phễu lượt sơn. 
 

 
(210) 4-2015-11077 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sơn 
Hương Giang   (VN) 
62 TTN17, phường Tân Thới Nhất, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: sơn, dung môi pha sơn, matit (bột trét), súng phun sơn, băng keo, bát 

đánh bóng, phớt đánh bóng, khăn lau bụi, phễu lượt sơn. 
 

 
(210) 4-2015-11078 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; 25.5.25 
(591) Trắng, cam nhạt, cam đậm, nâu 
(731) Công ty TNHH tư vấn NDH  (VN)

1C Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; 
xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến. 

 

 
(210) 

 
4-2015-11079 

 
(220) 

 
07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.1.6; A8.1.16; A19.3.4 
(591) Nâu, vàng, đen, hồng 
(731) Hộ kinh doanh Khánh Hồng  

(VN) 
Số 104 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 
6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kem; bánh mỳ; kẹo; kem ăn.  

 

 
(210) 4-2015-11080 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.9.1; 24.9.1; 26.1.1 (540) 

  

(731) Đinh Thị Tuyết Nhung  (VN) 
Số 86 Huỳnh Khương An, tổ 15, khu phố 
7, phường Phước Trung, thành phố Bà 
Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, tinh dầu thiên nhiên dùng trong mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-11081 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.5.1; 26.4.2; 4.5.21 
(591) Đỏ, hồng, xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mèo Đen  (VN) 
13 Phan Văn Đạt, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện).  

 

 
(210) 4-2015-11082 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; A25.7.7; A5.5.20; 25.1.5 
(591) Hồng, xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Trọng Hiếu  (VN) 
159/30 Trần Văn Đang, phường 11, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Bánh. 
 

Nhóm 35: Mua bán bánh. 
 
 

 
(210) 4-2015-11083 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Trần Đức Thắng  (VN) 
651 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách, ba lô, va li, ví.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, thắt lưng.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, túi xách, thắt lưng, ví.  
 
 

 
(210) 4-2015-11084 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tản Viên  (VN) 
Cụm công nghiệp Bình Phú, xã Bình 
Phú, huyện Thạch Thất, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: ray ngăn kéo bàn làm việc; ray tủ quần áo, ray tủ bếp, bản lề bàn làm 

việc, bản lề bàn làm việc, bản lề tủ quần áo, bản lề tủ bếp, khóa cửa, khóa tủ quần áo, 
khóa tủ bếp. 

 
 

 
(210) 4-2015-11085 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.9; A26.11.12; 26.11.3; 18.1.5 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh lá cây, xanh nước 

biển, vàng, ghi, nâu, xám, xanh cốm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Bảo Tín  
(VN) 
101/A khu phố 1, hẻm 666, đường 
Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa xe (chất tẩy rửa dạng lỏng dùng để rửa xe). 

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
1175 

(210) 4-2015-11087 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Queen Việt 
Nam  (VN) 
Số C17, khu TT Trường CBQL - Bộ 
NN&PTNT, xã Vĩnh Quỳnh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm lợp mái không bằng kim loại; tấm lợp amiăng xi măng; tấm ốp không 

bằng kim loại dùng cho các công trình xây dựng; vật liệu xây dựng phi kim loại; ống 
cứng phi kim loại dùng cho xây dựng; cột bê tông trong xây dựng (cọc bê tong trong xây 
dựng). 

 

 
(210) 4-2015-11088 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.3; 26.15.15; 26.3.23 (540) 

  

(731) Trần Đình Tốt  (VN) 
Đội 3, xóm Đông, thôn Đoài, xã Xuy Xã, 
huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Cao dán dùng cho mục đích y tế; dược phẩm; vật liệu băng bó dùng trong y tế; 

đồ uống y tế; bông vô trùng; gạc vô trùng. 
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; ống dẫn lưu cho mục đích y tế; chỉ ruột mèo để khâu 
vết mổ; quần áo chuyên dụng cho phòng mổ; bao cao su; găng bảo vệ ngón tay cho mục 
đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-11089 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.13.1 (540) 

  

(731) Trần Đình Tốt   (VN) 
Đội 3, xóm Đông, thôn Đoài, xã Xuy Xã, 
huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Cao dán dùng cho mục đích y tế; dược phẩm; vật liệu băng bó dùng trong y tế; 

đồ uống y tế; bông vô trùng; gạc vô trùng.  
 

Nhóm 08: Dao kéo; dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dụng cụ bằng sắt để cắt, xén, đẽo, 
gọt; bộ đồ ăn cụ thể là dao dĩa và thìa. 
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Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; ống dẫn lưu cho mục đích y tế; chỉ ruột mèo để khâu 
vết mổ; quần áo chuyên dụng cho phòng mổ; bao cao su; găng bảo vệ ngón tay cho mục 
đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-11090 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Trần Đình Tốt   (VN) 
Đội 3, xóm Đông, thôn Đoài, xã Xuy 
Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất tẩy rửa không dùng 

trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; khăn giấy được tẩm nước 
thơm mỹ phẩm. 

 
Nhóm 05: Cao dán dùng cho mục đích y tế; dược phẩm; vật liệu băng bó dùng trong y tế; 
đồ uống y tế; bông vô trùng; gạc vô trùng.  

 
Nhóm 16: Giấy vệ sinh; văn phòng phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-11091 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; A5.5.20; 1.15.5 (540) 

  

(731) Trần Đình Tốt   (VN) 
Đội 3, xóm Đông, thôn Đoài, xã Xuy 
Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất tẩy rửa không dùng 

cho hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; khăn giấy được tẩm nước thơm 
mỹ phẩm. 

 
Nhóm 05: Cao dán dùng cho mục đích y tế; dược phẩm; vật liệu băng bó dùng trong y tế; 
đồ uống y tế; bông vô trùng; gạc vô trùng.  

 
Nhóm 08: Dao kéo; dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dụng cụ bằng sắt để cắt, xén, đẽo, 
gọt; bộ đồ ăn cụ thể là dao dĩa và thìa.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; ống dẫn lưu cho mục đích y tế; chỉ ruột mèo để khâu 
vết mổ; quần áo chuyên dụng cho phòng mổ; bao cao su; găng bảo vệ ngón tay cho mục 
đích y tế.  

 
Nhóm 16: Giấy vệ sinh; văn phòng phẩm. 

 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
1177 

(210) 4-2015-11092 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; A26.1.24 (540) 

  

(731) Trần Đình Tốt   (VN) 
Đội 3, xóm Đông, thôn Đoài, xã Xuy 
Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất tẩy rửa không dùng 

cho hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; khăn giấy được tẩm nước thơm 
mỹ phẩm. 

 
Nhóm 05: Cao dán dùng cho mục đích y tế; dược phẩm; vật liệu băng bó dùng trong y tế; 
đồ uống y tế; bông vô trùng; gạc vô trùng.  

 
Nhóm 08: Dao kéo; dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dụng cụ bằng sắt để cắt, xén, đẽo, 
gọt; bộ đồ ăn cụ thể là dao dĩa và thìa.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; ống dẫn lưu cho mục đích y tế; chỉ ruột mèo để khâu 
vết mổ; quần áo chuyên dụng cho phòng mổ; bao cao su; găng bảo vệ ngón tay cho mục 
đích y tế.  

 
Nhóm 16: Giấy vệ sinh; văn phòng phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-11093 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) LION HEART CO., LTD.  (JP) 

Tornare Nihonbashi Hamacho Office 
Tower 4F, 3-2 Nihonbashi Hamacho 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý, đá quý bán thành phẩm và đồ giả kim loại quý, đá quý; đồ trang 

trí dùng cho cá nhân (đồ trang sức, đồ kim hoàn); đồng hồ, đồng hồ đeo tay/bỏ túi. 
 

Nhóm 18: Túi đeo vai, túi xách tay, túi kiểu Boston, ba lô, ví đựng danh thiếp, bao để móc 
chìa khóa, ví, ô và các bộ phận của chúng.  
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(210) 4-2015-11094 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Xám, vàng, vàng đậm, da cam, hồng, tía, 

xanh nước biển, xanh lá cây, nâu 
(731) Ageas s.a./n.v.  (BE) 

Rue du Marquis 1, 1000 Bruxelles, 
Belgium 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ bảo hiểm y tế; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; 

dịch vụ đại lý bất động sản. 
 
 

 
(210) 4-2015-11096 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 25.5.2; A26.11.8; 7.1.1
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng, đen nhạt, trắng bạc 
(731) Công ty cổ phần rượu bia 

nước giải khát Việt Pháp  (VN) 
680 Quang Trung, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu mạnh (đồ uống); rượu vôtca; rượu uýt ki; rượu vang; rượu mùi. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-11097 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.8; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty tài chính trách 
nhiệm hữu hạn HD SAISON   (VN)
Tầng 8, 9, 10 tòa nhà Gilimex, 24C Phan 
Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Trả góp; cho vay tài chính. 
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(210) 4-2015-11098 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.6; A25.7.21; 24.9.1 
(591) Đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Hoàng Nguyệt Anh  (VN) 
Số 23, ngõ 5, phố Hoàng Sâm, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thực phẩm (thịt, cá, gia cầm và thú săn) đã qua chế 

biến, đồ uống (có cồn và không có cồn), vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da, dụng cụ y tế, 
đèn và bộ đèn điện, giường tủ, bàn ghế, giày dép, quần áo, mũ nón, máy vi tính và phần 
mềm máy vi tính; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; quảng cáo nhằm mục đích 
thương mại. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy 
và đường hàng không; dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ; dịch vụ 
kho bãi và lưu trữ hàng hóa, dịch vụ bưu chính và chuyển phát; đại lý du lịch; điều hành 
tua du lịch.  

 

 
(210) 4-2015-11099 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh ngọc, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Hương Việt  (VN) 
Tổ dân phố 3, phường Phú Lãm, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Rau quả đã chế biến và bảo quản; thịt (trừ các sản phẩm từ yến).  
 

Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản.  
 

Nhóm 35: Bán buôn thực phẩm: thịt và các sản phẩm từ thịt (trừ các sản phẩm từ yến); 
bán buôn thủy sản, hải sản, rau, củ, quả, hoa, cà phê, đường, sữa và các sản phẩm sữa, 
trứng và các sản phẩm từ trứng, dầu, mỡ động thực vật, máy móc, thiết bị, phụ tùng nông 
nghiệp; buôn bán thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản.  

 

 
(210) 4-2015-11100 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thuốc lá An Giang   (VN) 
23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quý, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2015-11101 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thuốc lá An Giang   (VN) 
23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quý, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2015-11102 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.1.2; A25.7.7 
(591) Trắng, tím, tím nhạt, xanh lá cây, ghi, 

trắng, nâu 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc.  
 

 
(210) 4-2015-11103 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.9.21; 26.1.2; A25.7.7; 5.5.19 
(591) Trắng, tím, tím nhạt, xanh lá cây, ghi, 

trắng, nâu 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-11104 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; A25.7.7; 2.9.21; 5.5.19 
(591) Trắng, tím, tím nhạt, xanh lá cây, ghi, 

trắng, nâu 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, bánh, kẹo; bột ngũ cốc.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-11105 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.11.2; A5.1.5; 5.3.20; A5.5.20 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, xanh lá 

cây đậm, trắng vàng, nâu, xám 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc.   
 
 
 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-11106 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.11.2; 5.3.20 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, xanh lá 

cây đậm, trắng, vàng, nâu, xám 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-11107 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.1.12; 5.3.20; 

A5.1.5 
(591) Đỏ, xanh, xanh đậm, trắng, vàng, nâu, 

xám 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, bánh, kẹo, bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2015-11108 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm 
Allevia    (VN) 
12/6A Phú Mỹ, phường 22, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dịnh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-11109 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm 
Allevia    (VN) 
12/6A Phú Mỹ, phường 22, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dịnh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-11110 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm 
Allevia    (VN) 
12/6A Phú Mỹ, phường 22, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc.  
 

 
(210) 4-2015-11111 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm 
Allevia    (VN) 
12/6A Phú Mỹ, phường 22, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 
chứa thuốc.  

 

 
(210) 4-2015-11112 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần Korea 

United Pharm Int'l   (VN) 
Số 2A, Đại lộ Tự do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2015-11113 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.1.1; 25.5.25; 1.15.5 
(591) Xanh, đỏ, xám, vàng, vàng nhạt, nâu, 

đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại ARENPHAR    (VN) 
Số 51, ngách 207/77 phố Bùi Xương 
Trạch, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-11114 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt   (VN) 
Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

 
(210) 4-2015-11115 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tín Phong    (VN) 
Số 15 , ngách 10, ngõ 106 đường Hoàng 
Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong ý tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tính khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

 
(210) 4-2015-11116 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Bioworld Việt Nam   (VN) 
Số 144 đường Ngô Quyền, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-11117 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Bioworld Việt Nam   (VN) 
Số 144 đường Ngô Quyền, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-11118 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A3.7.24; 3.7.3; A3.7.25; 26.1.1; 25.1.5 
(591) Trắng, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm và 
dịch vụ Hoàng Linh   (VN) 
263 Trần Đại Nghĩa, phường Trương 
Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 
 
 

 
(210) 4-2015-11119 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Phạm Ngọc Minh  (VN) 
Số 127 Nguyễn Tuân, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng. 

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-11120 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Phạm Ngọc Minh  (VN) 
Số 127 Nguyễn Tuân, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Chế phẩm màu, sơn, vecni.  

 

 
(210) 4-2015-11121 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ dầu khí Hoàng Gia  
(VN) 
569 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: kim loại, quặng kim loại, nhiên liệu dạng rắn, lỏng, khí.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ đóng tàu.  
 

 
(210) 4-2015-11122 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; 26.5.1; 26.15.15; A7.1.12 
(591) Đỏ, xám, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hiển Nga  (VN) 
18/2E Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quý, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch ốp lát, gạch ống, gạch thẻ; tấm lợp fibrô- 

xi măng; gạch men.  
 

 
(210) 4-2015-11123 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.23; 26.1.1; 1.15.5; A15.7.2 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hoàng Trung Nam  
(VN) 
535 Bến Phú Lâm, phường 9, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 06: Bể chứa bằng kim loại, bồn chứa nước bằng inốc, ống thép, thừng bằng kim 
loại, tấm ốp trần bằng kim loại, tấm ốp tường bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-11124 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.14; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hoàng Trung Nam  
(VN) 
535 Bến Phú Lâm, phường 9, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 06: Bể chứa bằng kim loại, bồn chứa nước bằng inốc, ống thép, thừng bằng kim 

loại, tấm ốp trần bằng kim loại, tấm ốp tường bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2015-11126 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  

(731) CJ OLIVE YOUNG CORPORATION  
(KR) 
12 CJ Building, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm trang điểm; mát-ca-ra; son môi; kem nền trang điểm; phấn 

mắt; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; nước thơm dùng cho cơ thể; nước thơm dùng cho 
da; mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; tăm bông 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang; nước sơn móng; sáp dùng cho tóc; lông 
mi giả; xà phòng làm đẹp; dầu gội đầu; khăn giấy được làm ẩm với nước thơm mỹ phẩm; 
chế phẩm nhuộm màu nhẹ dùng cho tóc; chế phẩm cạo râu; chế phẩm làm mềm vải dùng 
để giặt; chế phẩm làm sạch; chế phẩm đánh răng; tinh dầu; nước hoa; chế phẩm đánh 
bóng; kem đánh giày; mỹ phẩm cho động vật; tinh dầu để làm hương liệu thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-11127 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) CJ OLIVE YOUNG CORPORATION  

(KR) 
12 CJ Building, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm; bàn chải lông mày; nùi bông để thoa phấn; đĩa đựng xà 
phòng; lược; bàn chải móng tay, chân; cọ tô son môi; bình xịt nước hoa; dụng cụ bông 
trang điểm dùng điện; bàn chải vệ sinh; hộp đựng phấn bỏ túi; hộp đựng đồ trang điểm 
xách tay; chai lọ dùng cho mỹ phẩm; cốc (đồ đựng); chai nhựa; lược điện; thiết bị tẩy 
trang không dùng điện; hộp bằng thủy tinh; cốc bằng giấy; bàn chải đánh răng; lợn đựng 
tiền tiết kiệm; dụng cụ nhà bếp. 

 
 

 
(210) 4-2015-11130 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH phân phối công 
nghệ N-TEK  (VN) 
Số 4, ngách 105/57 phố Vọng Hà, 
phường Chương Dương, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Tủ phân phối (điện); bảng phân phối. 

 
 

 
(210) 4-2015-11131 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.23; 26.3.1; 26.13.1; 15.1.13 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dịch vụ Viễn 
thông số  (VN) 
Số 65, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; truyền các thông báo quảng cáo; thông tin 

thương mại và tư vấn tiêu dùng; phân tích giá cả thị trường; nghiên cứu thị trường.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ nhắn tin; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn 
cầu (đại lý cung cấp dịch vụ kết nối internet); dịch vụ điện thoại; dịch vụ giá trị gia tăng 
trên mạng viễn thông; thư điện tử; dịch vụ hộp thư thoại. 

 
Nhóm 40: In mẫu vẽ; in ảnh chụp; nghề in; dịch vụ in trên lụa. 

 
Nhóm 41: Sản xuất chương trình biểu diễn; sản xuất phim (trừ phim quảng cáo); gia công 
phim điện ảnh; sản xuất phim trên băng video; cho thuê phim. 
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(210) 4-2015-11133 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MANDA FOOD  
(VN) 
71 Ký Hòa, phường 11, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; mật ong; sữa ong chúa dùng làm thực phẩm cho con người (không 

dùng cho mục đích y tế); trà; đường; rong (gia vị). 
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống có cồn chứa hoa quả và đồ uống hoa quả có 
cồn; đồ uống được chưng cất; rượu đắng; rượu mùi; rượu vang.  

 

 
(210) 4-2015-11134 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.9.1; 1.15.21; A18.1.19 
(591) Cam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MANDA FOOD  
(VN) 
71 Ký Hòa, phường 11, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Tôm, không còn sống; thực phẩm chế biến từ cá; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 

sở trái cây; thịt; chiết xuất của thịt; sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 
bán lẻ; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu dùng); giới 
thiệu sản phẩm và trưng bày sản phẩm; quản lý quá trình đặt hàng và xử lý về mặt hành 
chính các đơn đặt hàng; quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng cáo. 

 

 
(210) 

 
4-2015-11135 

 
(220) 

 
07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A25.3.3; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đỏ, vàng kim 
(731) CORPORACION HABANOS, S.A  (CU) 

Carretera Vieja de Guanabacoa y LÝnea 
del Ferrocarril Final, Guanabacoa, La 
Habana, Cuba 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 
nghệ Detech (DETECH) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ giải trí. 
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Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ 
quầy rượu; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ; quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 

 
 

 
(210) 4-2015-11136 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A25.7.3; A25.7.4; 26.4.1; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, vàng kim 
(731) CORPORACION HABANOS, S.A  (CU) 

Carretera Vieja de Guanabacoa y LÝnea 
del Ferrocarril Final, Guanabacoa, La 
Habana, Cuba 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 
nghệ Detech (DETECH) 

 
(511)   Nhóm 35: Cửa hàng trưng bày sản phẩm thuốc lá và phụ kiện thuốc lá; dịch vụ giới thiệu 

sản phẩm thuốc lá và phụ kiện thuốc lá trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; dịch vụ bán lẻ liên quan đến thuốc lá, sản phẩm liên quan đến thuốc lá và phụ kiện 
cho người hút thuốc lá; quảng cáo thuốc lá, sản phẩm liên quan đến thuốc lá và phụ kiện 
cho người hút thuốc lá. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ giải trí. 

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ 
quầy rượu; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ; quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 

 
 

 
(210) 4-2015-11137 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần tấm lợp 

Đông Anh Hà Nội  (VN) 
Thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm lợp amiăng xi măng; tấm lợp mái không bằng kim loại, tấm ốp không 

bằng kim loại dùng cho các công trình xây dựng. 
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(210) 4-2015-11138 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần tấm lợp 

Đông Anh Hà Nội  (VN) 
Thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm lợp amiăng xi măng; tấm lợp mái không bằng kim loại, tấm ốp không 

bằng kim loại dùng cho các công trình xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-11139 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) 3M COMPANY  (US) 

3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, 
Minnesota 55144, United States of 
America  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 17: Màng bằng chất dẻo gồm nhiều lớp dùng cho cửa sổ; màng bằng chất dẻo 

không dùng để bao gói; màng bằng chất dẻo cho mục đích cách điện, cách nhiệt; tấm 
(ván) bằng chất dẻo gồm nhiều lớp; vật liệu bằng chất dẻo gồm nhiều lớp; tấm phủ 
(phiến) bằng chất dẻo gồm nhiều lớp; vật liệu bảo vệ bề mặt bằng chất dẻo gồm nhiều 
lớp; chất dẻo gồm nhiều lớp; màng bằng chất dẻo phân cực gồm nhiều lớp; tấm phủ 
(phiến) bằng chất dẻo; tấm phủ (phiến) và tấm gồm nhiều lớp (laminates) bằng chất dẻo 
cho mục đích xây dựng, sản xuất và công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-11141 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Lý Gia  (VN) 
463B/34 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 09: Chấn lưu đèn. 
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(210) 4-2015-11143 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Văn Trí Hải  (VN) 

89/5 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 43: Quán nhậu; quán giải khát; nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán ăn (cung cấp các 

bữa ăn nhanh); quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-11144 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị  (VN) 
122 Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-11145 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị  (VN) 
122 Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-11146 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị  (VN) 
122 Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; kẹo. 
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(210) 4-2015-11147 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị  (VN) 
122 Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy 

sữa; kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-11148 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.5.16; 26.1.1 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị  (VN) 
122 Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo; bánh trứng; bánh hạnh nhân (bánh nướng); bánh nướng; 

thực phẩm giàu tinh bột; tinh dầu dùng cho thực phẩm (trừ tinh dầu ete và dầu tinh dầu); 
bạc hà cho bánh kẹo; bột làm bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2015-11149 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.5.16; 26.1.1; 1.7.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị  (VN) 
122 Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo; bánh trứng; bánh hạnh nhân (bánh nướng); bánh nướng; 

thực phẩm giàu tinh bột; tinh dầu dùng cho thực phẩm (trừ tinh dầu ete và dầu tinh dầu); 
bạc hà cho bánh kẹo; bột làm bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2015-11150 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 9.7.1; 25.1.25 
(731) PASTAMATRIX INTERNATIONAL 

PTE LTD   (SG) 
12 Jalan Kilang Barat #05-01, Singapore 
159354  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống; dịch vụ cửa hàng kem; tiệm cà phê và 
quán ăn tự phục vụ; căng tin; quán rượu nhỏ, nhà hàng, dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ 
uống tại các quầy hàng và xe bán hàng.  

 

 
(210) 4-2015-11151 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.7; A3.7.24 
(591) Xanh dương 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Hà Vũ  (VN) 
100 Nguyễn Văn Tiết, khu phố Đông Tư, 
phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm; dịch vụ mua bán 
thiết bị viễn thông, máy bộ đàm, camera quan sát; mua bán văn phòng phẩm, mực in; mua 
bán đồ điện gia dụng, đèn, bộ đèn điện, vật liệu điện, thiết bị điện, đèn pin; mua bán bàn 
ghế, đồ nội thất; mua bán đồ gia dụng dùng cho nhà bếp; mua bán đồ dùng vệ sinh gia 
đình; mua bán thiết bị dò kim loại; mua bán đồ bảo hộ lao động; mua bán hóa chất công 
nghiệp; mua bán nhựa tổng hợp.  

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp; lắp đặt, sửa chữa phần cứng 
máy tính, hệ thống camera, điện thoại.  

 

 
(210) 4-2015-11152 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng dương, xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại Phương Ngọc  (VN) 
Số 1A phố Hải Triều, phường Quán 
Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dầu công nghiệp.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình dân dụng, nhà xưởng, nhà máy.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê, quán rượu, khách sạn.  
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(210) 4-2015-11153 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH dịch vụ đầu tư 

phát triển y tế Hà Nội  (VN) 
Số 62/74, ngõ Thịnh Hào 1, phường 
Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-11154 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hòa Phát   (VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai 
Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn cho gia súc và gia cầm; thức ăn cho vật nuôi 

trong nhà; thức ăn cho súc vật cảnh; thức ăn cho thủy sản; cám; rau cỏ tươi; quả tươi; cây 
trồng; động vật sống.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, đại lý xuất nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu hàng hóa, cụ thể 
là: nguyên vật liệu làm thức ăn cho động vật, thức ăn cho gia súc và gia cầm, thức ăn cho 
vật nuôi trong nhà, thức ăn cho súc vật cảnh, thức ăn thủy sản, thiết bị và dụng cụ thú y.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; trợ giúp về thú y; chăn nuôi động vật; dịch vụ nuôi trồng 
thuỷ sản; dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-11155 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Tập đoàn 

Hòa Phát   (VN) 
Khu công nghiệp phố nối A, xã Giai 
Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; chất bổ sung dinh dưỡng.  
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Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; bột ngô; sản phẩm bột xay; thực phẩm giàu tinh bột; gạo; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bột mì; mỳ sợi; mỳ sợi gia vị; xốt (gia vị); nước 
mật đường; trà (chè); cà phê; ca cao; bánh kẹo.  

 
Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn cho gia súc và gia cầm; thức ăn cho vật nuôi 
trong nhà; thứe ăn cho súc vật cảnh; thức ăn cho thủy sản; cám; hạt giống ngũ cốc, chưa 
xử lý; bột cho động vật; hạt (ngũ cốc); rau cỏ tươi; quả tươi; cây trồng; động vật sống.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp, y tế; trợ giúp về thú y; chăn nuôi động vật; dịch vụ nuôi trồng 
thuỷ sản; dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-11157 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) KWANG YANG MOTOR CO., LTD.  

(TW) 
No. 35, Wan Hsing Street, Sanmin 
District, Kaohsiung, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; vật trang trí bằng kim loại, cụ thể là huy hiệu 

bằng kim loại cho xe cộ; vật trang trí bằng kim loại, cụ thể là tác phẩm nghệ thuật bằng 
kim loại thường; vòng đệm bằng kim loại; vòng bằng kim loại thường để móc chìa khóa; 
biểu tượng, dấu hiệu bằng kim loại cho xe cộ; tất cả các sản phẩm kể trên đều không là 
vật liệu xây dựng bằng kim loại; và cửa ra vào bằng kim loại. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-11158 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần HEALTH 
BEAUTY CORNER  (VN) 
Tầng lửng, 54 Phan Đăng Lưu, phường 
5, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-11160 (220) 07.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A24.17.11 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Hoàng Huy  (VN) 
Gian 76 tầng 3 Trung tâm thương mại 
Vincom, số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, nhập, xuất khẩu: nhạc cụ (Piano, Organ, Trống, Kèn, Guitar, 

nhạc cụ điện tử tổng hợp), thiết bị âm thanh, phòng thu (Loa; âm ly; Mixer; Micro (bộ 
trộn âm)), thiết bị ánh sáng (đèn sân khấu) (01 dịch vụ). 

 

 
(210) 4-2015-11162 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 22.1.15 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

 

(731) Nguyễn Việt Anh  (VN) 
Số nhà 1 ngõ 174 Vũ Hữu, phường Trung 
Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) đàn guitar, đàn ukelele, đàn piano, đàn vi-ô-lông 

(violin), đàn bầu, sáo, và phục kiện của các loại đàn trên. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo, cụ thể bao gồm dạy đàn guitar, đàn ukelele, đàn 
piano, đàn đàn vi-ô-lông (violin), đàn bầu, sáo; dịch vụ câu lạc bộ, cụ thể: tổ chức câu lạc 
bộ đàn guitar, đàn ukelele, đàn piano, đàn đàn vi-ô-lông (violin), đàn bầu, sáo; dịch vụ 
giải trí, cụ thể: tổ chức các buổi liên hoan âm nhạc với đàn guitar, ukelele, đàn piano, đàn 
đàn vi-ô-lông (violin), đàn bầu, sáo. 

 

 
(210) 4-2015-11163 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.10 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Thiên Thanh  (VN) 
Số 166 Nguyễn Viết Xuân, tổ dân phố 
Cầu Đơ 5, phường Hà Cầu, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị và máy móc dùng để lọc nước. 
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(210) 4-2015-11164 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
công nghệ Bá Hùng   (VN) 
8/11A Chánh Hưng, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; bộ trộn tín hiệu; thiết bị 

tạo hiệu ứng và xử lý tín hiệu âm thanh; tăng âm khuếch đại âm thanh; loa; thiết bị xử lý 
điều khiển hệ thống loa; thiết bị phát thanh công cộng; micrô dùng để phát biểu, phiên 
dịch, biểu quyết trong hội nghị; màn hình các loại; thiết bị tạo hiệu ứng và xử lý tín hiệu 
ánh sáng; thiết bị hội nghị trực tuyến.    

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; đèn chiếu sáng dùng điện.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu và đánh 
giá kinh doanh.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng và sửa chữa nhà cửa; dịch vụ trang trí nội ngoại thất; dịch vụ 
sửa chữa thiết bị điện tử; dịch vụ lắp đặt thiết bị điện tử; dịch vụ khai thác mỏ và dầu lửa.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo: trường đào tạo nghề; dịch vụ khu vui chơi giải trí; 
dịch vụ tổ chức biểu diễn các hoạt động thể thao văn hóa; dịch vụ cho thuê thiết bị âm 
thanh; cho thuê thiết bị ánh sáng cho trường quay hoặc nhà hát. 

 

 
(210) 4-2015-11165 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) THE SEARLE COMPANY LIMITED  

(PK) 
1st Floor, NIC Building, Abbasi Shaeed 
Road, Karachi, Pakistan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dành cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-11166 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) THE SEARLE COMPANY LIMITED  

(PK) 
1st Floor, NIC Building, Abbasi Shaeed 
Road, Karachi, Pakistan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dành cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2015-11167 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) THE SEARLE COMPANY LIMITED  

(PK) 
1st Floor, NIC Building, Abbasi Shaeed 
Road, Karachi, Pakistan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dành cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-11168 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) THE SEARLE COMPANY LIMITED  

(PK) 
1st Floor, NIC Building, Abbasi Shaeed 
Road, Karachi, Pakistan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dành cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-11169 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Duy Tân  (VN) 
22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dành cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-11170 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Duy Tân  (VN) 
22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dành cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-11171 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Duy Tân  (VN) 
22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dành cho mục đích y tế.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-11172 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Duy Tân  (VN) 
22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dành cho mục đích y tế.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-11173 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 7.3.11; 7.1.24; A26.4.24 
(591) Đen, vàng, trắng, đỏ, tím 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Phúc An Sinh  
(VN) 
Công viên hồ Phai Loạn, đường Trần 
Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành 
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn  

 
(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán các 

sản phẩm sau: bàn, ghế, giường, tủ, chăn, ga, gối, đệm, giấy dán tường, decal, dán kính, 
sàn gỗ, sàn nhựa, thảm, rèm vải, rèm văn phòng, mái hiên di động, giàn phơi thông minh, 
trần và vách thạch cao, cửa nhôm kính, cửa nhựa, cửa gỗ, cửa sắt, cửa inox.  
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(210) 4-2015-11174 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư, thương 
mại và công nghệ Hà Phát  
(VN) 
Số 22, ngõ 61, phố Nguyễn Văn Trỗi, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Vòng bi cho ổ trục; đai truyền cho máy móc; má phanh không dùng cho xe cộ; 

xích truyền động không dùng cho xe cộ; băng tải (máy móc); máy nông nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-11175 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20 
(591) Hồng đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Quang Minh  (VN) 
Xóm 5, xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, 
tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 24: Chăn; tấm phủ giường (khăn trải giường); vỏ đệm.  

 

 
(210) 4-2015-11176 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Tuyến  (VN) 
Đội 3, thôn Trung, xã An Vĩ, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước uống; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy móc 

để làm sạch nước, thiết bị và máy móc để tinh lọc nước. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước, bình lọc nước 
uống, thiết bị và máy móc để làm sạch nước, thiết bị và máy móc để tinh lọc nước, lõi lọc 
nước. 

 

 
(210) 4-2015-11177 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Tuyến   (VN) 
Đội 3, thôn Trung, xã An Vĩ, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên  
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(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước uống; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy móc 
để làm sạch nước, thiết bị và máy móc để tinh lọc nước.  

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước, bình lọc nước 
uống, thiết bị và máy móc để làm sạch nước, thiết bị và máy móc để tinh lọc nước, lõi lọc 
nước. 

 

 
(210) 4-2015-11178 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; 1.15.5 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khí gas hóa 
lỏng Sông Hồng  (VN) 
Tổ 28, thị trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 04: Gas nhiên liệu; gas và ga hóa lỏng được dùng như nhiên liệu; gas; nhiên liệu.  
 

Nhóm 35: Trưng bày sản phẩm; quảng cáo; makerting; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán 
các sản phẩm: gas nhiên liệu, gas và gas hóa lỏng được dùng như nhiên Iiệu, gas, nhiên 
liệu. 

 

 
(210) 4-2015-11179 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; A26.4.24; A26.11.12; 1.15.23 (540) 

  

(731) Nguyễn Minh Tuấn  (VN) 
Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú 
Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; cặp da; túi du lịch; túi xách tay; ví bỏ tiền; ví tiền.  
 

Nhóm 25: Dép; thắt lưng (trang phục); quần áo may sẵn; áo sơ mi; giày; bộ quần áo.  
 

 
(210) 4-2015-11180 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.9 
(591) Xanh dương, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử - tin học 
Phi Dòng  (VN) 
116 đường Hưng Yên, phường Quang 
Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định 

 
(511)   Nhóm 35: Xuất khẩu; nhập khẩu; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; 

mua bán các sản phẩm: máy tính, máy in, máy văn phòng, điện thoại, máy tính bảng, thiết 
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bị viễn thông (thiết bị truyền phát), thiết bị an ninh - giám sát (camera giám sát, chuông 
báo động), phần mềm máy tính, các loại thẻ (diệt virus, thẻ game online, thẻ học trực 
tuyến), linh kiện điện tử. 

 

 
(210) 4-2015-11181 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Thắng  (VN) 
Thôn Ninh Vũ, xã Bình Kiều, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sản phẩm: máy và thiết bị làm sạch không khí, thiết bị khử mùi không 

khí, thiết bị lọc không khí. 
 

 
(210) 4-2015-11182 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Thắng   (VN) 
Thôn Ninh Vũ, xã Bình Kiều, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Máy và thiết bị làm sạch không khí; thiết bị khử mùi không khí; thiết bị lọc 

không khí; bếp nấu ăn sử dụng ga. 
 

Nhóm 35: Mua bán sản phẩm: máy và thiết bị làm sạch không khí, thiết bị khử mùi không 
khí, thiết bị lọc không khí, bếp nấu sử dụng ga. 

 

 
(210) 4-2015-11183 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.7.1; 26.3.1; A26.3.5 
(591) Trắng, xanh dương, nâu, vàng, cam, xám

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thức uống Sun 
Wah  (VN) 
Số 15, quốc lộ 22, ấp Trạm Bơm, xã Tân 
Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; cà phê chưa rang, hương 

liệu cà phê; sản phẩm bột xay. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua- bán): cà phê nhân tạo, đồ uống trên cơ sở cà phê, cà phê, cà 
phê chưa rang, hương liệu cà phê, sản phẩm bột xay; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; trưng bày 
sản phẩm, quảng cáo, nghiên cứu thị trường. 
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(210) 4-2015-11186 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
G.Home  (VN) 
Thôn 1, xã Thạch Hoà, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần tắm, bộ quần áo tắm, quần bơi, quần ống túm (trang phục), quần 

áo trang phục, quần áo thể dục, quần áo giả da, quần áo da, áo choàng ngoài, áo khoác 
trùm đầu, quần áo bộ lông thú (trang phục), áo khoác choàng (trang phục), áo vét (quần 
áo), quần áo ngủ, quần áo may sẵn, áo sơ mi, áo may ô, áo lót cho nam giới, váy, đồng 
phục. 

 
 

 
(210) 4-2015-11190 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.1; A15.7.2; 25.5.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tuyên Hưng  
(VN) 
41/1 Học Lạc, phường 14, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bộ phận của máy móc cụ thể là đá cắt, đá mài, đá nhám, lưỡi cắt 

gạch, mâm cưa, nỉ đánh bóng; mua bán đá mài lưỡi cưa (dụng cụ cầm tay), mũi khoan 
(dụng cụ cầm tay), dao phay gỗ (dùng cho máy phay gỗ), rìu sắt, búa sắt, lưỡi cưa sắt 
(dụng cụ cầm tay).  

 
 

 
(210) 4-2015-11191 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.4; A3.7.24; 26.2.7; 25.5.2; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tuyên Hưng  
(VN) 
41/1 Học Lạc, phường 14, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bộ phận của máy móc cụ thể là đá cắt, đá mài, đá nhám, lưỡi cắt 

gạch, mâm cưa, nỉ đánh bóng; mua bán đá mài lưỡi cưa (dụng cụ cầm tay), mũi khoan 
(dụng cụ cầm tay), dao phay gỗ (dùng cho máy phay gỗ), rìu sắt, búa sắt, lưỡi cưa sắt 
(dụng cụ cầm tay).  
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(210) 4-2015-11192 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 18.3.23; 18.3.2; A18.3.5; 26.1.1; 

A26.11.13; 26.1.6 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tuyên Hưng  
(VN) 
41/1 Học Lạc, phường 14, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bộ phận của máy móc cụ thể là đá cắt, đá mài, đá nhám, lưỡi cắt 

gạch, mâm cưa, nỉ đánh bóng; mua bán đá mài lưỡi cưa (dụng cụ cầm tay), mũi khoan 
(dụng cụ cầm tay), dao phay gỗ (dùng cho máy phay gỗ), rìu sắt, búa sắt, lưỡi cưa sắt 
(dụng cụ cầm tay).  

 
 

 
(210) 4-2015-11193 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tuyên Hưng  
(VN) 
41/1 Học Lạc, phường 14, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bộ phận của máy móc cụ thể là đá cắt, đá mài, đá nhám, lưỡi cắt 

gạch, mâm cưa, nỉ đánh bóng; mua bán đá mài lưỡi cưa (dụng cụ cầm tay), mũi khoan 
(dụng cụ cầm tay), dao phay gỗ (dùng cho máy phay gỗ), rìu sắt, búa sắt, lưỡi cưa sắt 
(dụng cụ cầm tay).  

 
 

 
(210) 4-2015-11194 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Tuyên Hưng  
(VN) 
41/1 Học Lạc, phường 14, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bộ phận của máy móc cụ thể là đá cắt, đá mài, đá nhám, lưỡi cắt 

gạch, mâm cưa, nỉ đánh bóng; mua bán đá mài lưỡi cưa (dụng cụ cầm tay), mũi khoan 
(dụng cụ cầm tay), dao phay gỗ (dùng cho máy phay gỗ), rìu sắt, búa sắt, lưỡi cưa sắt 
(dụng cụ cầm tay).  
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(210) 4-2015-11195 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 26.3.1; A1.1.10; 7.1.6 
(591) Xanh, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Phan Thanh Hải  (VN) 
149 khu phố 9, phường Chánh Phú Hòa, 
thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp gas. 

 

 
(210) 4-2015-11196 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.1.4; 3.1.16 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

điện máy và xây dựng Bạch 
Đằng  (VN) 
Số nhà 108, phố Phạm Ngũ Lão, phường 
Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy tính; bàn phím máy tính; ổ đĩa cho máy vi tính; tai nghe; USB, chuột máy 

vi tính (thiết bị xử lý dữ liệu). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thiết bị viễn thông di động, thiết bị mạng viễn thông, 
phần mềm máy tính, tủ thiết bị máy tính và phân cáp mạng máy tính, giá treo thiết bị máy 
tính, đầu cắm dây mạng. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ phân tích và nghiên cứu công nghiệp; tư vấn về thiết kế và phát triển 
phần cứng và phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính liên quan tới xử lý dữ liệu 
máy tính; dịch vụ nghiên cứu máy vi tính; dịch vụ nghiên cứu và tư vấn liên quan đến 
phần mềm máy tính; lập trình máy tính. 

 

 
(210) 4-2015-11198 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 7.1.24; A5.11.5 
(591) Nâu, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Đinh Thị Mỹ Phượng  (VN) 
1B Hoàng Văn Thụ, phường 05, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng (dịch vụ ăn uống).  
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(210) 4-2015-11199 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất mỹ phẩm Thuận Phát  
(VN) 
Số 37C/422 Nguyễn Oanh, phường 17, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-11200 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 25.5.25; A6.3.14 
(591) Xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Địa ốc Việt  (VN) 
68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm, tài chính, tiền tệ, bất động sản; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); 

quản lý bất động sản.  
 

 
(210) 4-2015-11201 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ An Pha Sơn  (VN) 
799 Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 12: Phương tiện giao thông dưới nước.  

 

 
(210) 4-2015-11202 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.24; 26.1.2; 25.5.25 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Nam Paiho  
(VN) 
Lô 30-32-34 đường số 3, KCN Tân Tạo, 
phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 22: Dây thừng; vật liệu làm sợi dệt dạng thô.  
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Nhóm 23: Sợi nhân tạo có tính chất phản quang dùng dÓ dệt dây giày, dệt các loại vải 
dùng cho sản xuất giày và may mặc (lưu ý: phụ liệu phản quang bằng các loại sợi nhân 
tạo để phục vụ cho sản xuất giày và may mặc là các loại sợi nhân tạo có tính chất phản 
quang dùng để dệt dây giày, dệt các loại vải dùng cho sản xuất giày và may mặc).  

 
Nhóm 24: Vải, vải đai nịt dính, vải đai nịt mềm (dùng để phục vụ cho sản xuất giày dép, 
quần ảo); vải đan; vải thêu.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép.  

 
Nhóm 26: Phụ liệu ngành may bao gồm: dây chun; dây giày; đăng ten; dải ruy băng; kim 
băng; hoa nhân tạo (vật liệu để may quần áo).  

 
Nhóm 28: Đồ chơi làm từ các sản phẩm vải, đai nịt dính, nịt mềm.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê nhà xưởng.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in lụa trên các nhãn mác hàng hóa.  

 

 
(210) 4-2015-11204 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đen, xanh lá 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Saraya 
Greentek  (VN) 
Tầng lửng, tòa nhà Thịnh Phát số 178/8 
đường D1, phường 25, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chất để tẳy rửa (không dùng cho quá trình sản xuất hay dùng cho y 

tế); dầu gội đầu; dầu xả cho tóc; nước hoa; chế phẩm để làm sạch (không dùng cho quá 
trình sản xuất hay dùng cho y tế).  

 
Nhóm 05: Chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; chất khử trùng (dùng cho mục đích y 
tế); chất diệt nấm.  

 

 
(210) 4-2015-11206 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Nguyễn Huy Hoàng   (VN) 

Số 3, ngõ 120 Hoàng Hoa Thám, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu ; quán ăn tự phục vụ.   

 
 
 

 
(210) 4-2015-11208 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Trắng, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV sản xuất 
thương mại sản xuất nhập 
khẩu Thịnh Phát  (VN) 
114/8/36 đường Chiến Lược, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 21: Bông ráy tai (que nhựa dùng để vệ sinh tai có gắn bông ở 2 đầu).  

 
 
 

 
(210) 4-2015-11209 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Lê Hoàng Vĩnh  (VN) 
68 Đường Số 3, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp điện; nồi cơm điện; lò vi sóng; lò nướng dùng điện máy hút khói. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-11210 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ và thương mại Quang 
Hưng   (VN) 
Khu Nhà thờ, thị trấn Lộc Bình, huyện 
Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn  

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị; bột canh; nước sốt; bánh kẹo; chè (trà); cà phê.  
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(210) 4-2015-11211 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 25.5.25; A26.11.8; A25.7.21 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ và thương mại Quang 
Hưng   (VN) 
Khu Nhà thờ, thị trấn Lộc Bình, huyện 
Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn   

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị; bột canh; nước sốt; bánh kẹo, chè (trà); cà phê.  

 

 
(210) 4-2015-11212 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ và thương mại Quang 
Hưng   (VN) 
Khu Nhà thờ, thị trấn Lộc Bình, huyện 
Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn   

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các loại hàng hóa: gia vị, bột canh, nước sốt, 

bánh kẹo, chè (trà), cà phê, lương thực thực phẩm, bia rượu, nước giải khát.  
 

 
(210) 4-2015-11213 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.13.1; 26.1.2; 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1; 

26.1.4 
(591) Xanh đậm, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ y tế Nhân Nghĩa  (VN) 
99 Đại Lộ Bình Dương, KP 4, phường 
Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm đông tây dược; mua bán vật tư y tế.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế: phòng khárn bệnh viện đa khoa.  
 

 
(210) 4-2015-11214 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Thanh Sương  (VN) 
111/55 Trần Bình Trọng, phường 2, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, bánh mì, bánh, kem ăn (dạng đá lạnh). 
 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch kinh doanh, chức năng văn 
phòng. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 
 
 

 
(210) 4-2015-11215 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.13.1; 24.15.1 
(591) Cam, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Siêu Nhật 
Thanh   (VN) 
B023 đường CC2, khu công nghiệp Tân 
Bình, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Bảng thông báo điện tử; thiết bị thu hình; bộ thiết bị truyền phát (viễn 

thông)/bộ máy phát (viễn thông); thiết bị đo chính xác; tổng đài điện thoại; bộ điều 
khiÓn/modem. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ bảng thông báo điện tử (dịch vụ viễn thông); dịch vụ bảng tin điện tử 
(dịch vụ viễn thông); cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ hội thảo từ xa/dịch vụ tổ chức 
hội nghị qua điện thoại. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-11216 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.5.1; 24.15.2; 1.15.23 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư AN PHA 
Quốc Tế  (VN) 
63 Hoa Lan, phường 02, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Tôm (không còn sống); cá (không còn sống).  
 

Nhóm 30: Hạt tiêu; hạt tiêu (gia vị), ớt (gia vị); gia vị.  
 

Nhóm 31: Hạt giống ngũ cốc chưa xử lý (hạt điều); hạt (ngũ cốc).  
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(210) 4-2015-11217 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Sản Xuất - 
Thương Mại và Xây Dựng Bảo 
Sơn  (VN) 
Khu công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình 
Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; chất tạo màu.  
 

Nhóm 19: Bột trét tường; hỗn hợp xi măng và phụ gia dùng để dán gạch; vữa dùng trong 
xây dựng.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-11219 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.5.25; 26.4.2 
(591) Trắng, đen, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Việt Bảo Tín  
(VN) 
1011A khu phố 1, hẻm 666, đường 
Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Chất sát khuẩn (chất tẩy uế, chất diệt khuẩn).  

 
 
 

 
(210) 4-2015-11220 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) BEIJING ZHANGYUE TECHNOLOGY 

CO., LTD    (CN) 
2020E-2029E, Sihui Building, Huihenan 
Street 1008-B, Banbidian, Gaobeidian, 
Chaoyang, Beijing, China.  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 16: áp phích quảng cáo; sách; xuất bản phẩm dạng in; truyện tranh; ấn phẩm; báo 
chí; tạp chí xuất bản định kỳ; tạp chí; bản tin; tem thư  
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(210) 4-2015-11221 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh dương, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bất 
động sản Việt Nam House  (VN)
469 Kha Vạn Cân, Kp.8, phường Linh 
Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn bất động sản, môi giới bất động sản.  

 

 
(210) 4-2015-11223 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-11224 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-11225 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-11226 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-11227 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón, hóa chất dùng trong công nghiệp, chế phẩm hóa học dùng trong 
khoa học (không dùng trong y tế hoặc thú y), chế phẩm hóa học dùng cho nhiếp ảnh, hóa 
chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký 
sinh trùng).  

 

 
(210) 4-2015-11228 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc. 
 

 
(210) 4-2015-11229 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-11230 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc, nhạc cụ điện tử, sáo, giá giữ nhạc cụ, nhạc cụ dây, hộp nhạc. 
 
 

 
(210) 4-2015-11231 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy, khăn giấy thơm, khăn giấy ướt, giấy vệ sinh, giấy viết.  

 
 

 
(210) 4-2015-11232 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội dầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2015-11233 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; A25.7.7; 5.9.19; A5.5.22 
(591) Trắng, tím, tím nhạt, xanh, ghi 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc. 
 

 
(210) 4-2015-11234 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; A25.7.7; 5.5.19; A5.5.22 
(591) Trắng, tím, tím nhạt, xanh, ghi 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-11235 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; A25.7.7; 5.5.19; A5.5.22 
(591) Trắng, tím, tím nhạt, xanh, ghi 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, bánh, kẹo, bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2015-11236 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Health Plus Gia Khánh  (VN) 
Số 56, hẻm 2, ngách 62, ngõ 254, đường 
Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-11237 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Davinci-Ph¸p  (VN) 
Số 405-D1 Thanh Xuân Bắc, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-11238 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Davinci-Ph¸p  (VN) 
Số 405-D1 Thanh Xuân Bắc, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-11239 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Davinci-Ph¸p  (VN) 
Số 405-D1 Thanh Xuân Bắc, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-11240 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Davinci-Ph¸p  (VN) 
Số 405-D1 Thanh Xuân Bắc, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-11241 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Doanh nghiệp tư nhân Miên 

MỸ  (VN) 
30/2 đường 26/3, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong ngành y (thực phẩm chức năng). 
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; gia vị; cà phê; trà (chè). 
 

Nhóm 32: Nước (đồ uống). 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, lương thực thực phẩm, nước uống các loại. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-11244 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Thiên  (VN) 
314 Bông Sao, phường 5, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); đồ uống không có cồn; nước ép 

trái cây; xi rô dùng cho đồ uống; nước sinh tố. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-11245 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 6.1.2; 9.7.1; 26.3.1; 26.1.1; A11.3.3 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và tư 
vấn LP  (VN) 
Lầu 2, 104 Nguyễn Du, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh; kế toán; tư vấn quản lý 

nhân sự; marketing; đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; dịch vụ 
trung gian thương mại; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp. 

 
Nhóm 36: Tư vấn đầu tư, tài chính, bảo hiểm; cho thuê bất động sản; dịch vụ môi giới 
khách hàng. 

 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-11246 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.5.3; 4.5.2; 2.7.23; 20.7.1 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Đậu Thị Quyên  (VN) 
332/6C Phan Văn Trị, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Quyên góp quỹ từ thiện, quỹ xã hội; tổ chức quyên góp từ thiện. 

 
 

 
(210) 4-2015-11247 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.2.7; 25.1.6; 2.1.1; 2.1.11 
(591) Xanh lá, vàng, đỏ, trắng 
(731) ITALPIZZA S.R.L  (IT) 

Via Gherbella, 454/A - I-41126 Modena, 
Italy 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh pizza đông lạnh, tươi; vỏ bánh pizza; 

bánh calzone (bánh nướng); bánh mì cắt lát; bánh mì; bánh mì que; mì ống; bánh ngọt; 
bột nở; men làm bánh pizza; nước sốt và gia vị; nước sốt và gia vị cho bánh pizza; gia vị; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh pizza. 

 
 

 
(210) 4-2015-11248 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

y dược MPH  (VN) 
Số 152b, Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thuốc uống dùng trong ngành y; thực phẩm chức 

năng dùng trong ngành y. 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-11249 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

y dược MPH  (VN) 
Số 152b, Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thuốc uống dùng trong ngành y; thực phẩm chức 

năng dùng trong ngành y. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-11250 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
y dược MPH  (VN) 
Số 152b Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thuốc uống dùng trong ngành y; thực phẩm chúc 

năng dùng trong ngành y.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-11251 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

y dược MPH   (VN) 
Số 152b Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thuốc uống dùng trong ngành y; thực phẩm chúc 

năng dùng trong ngành y.  
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-11253 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; 26.15.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngũ Long   (VN) 
162 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm 
thời.  

 

 
(210) 

 
4-2015-11255 

 
(220) 

 
08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.13.1; A3.13.24; 24.13.1; 26.1.1; 

26.13.25 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Nguyễn Nam Chung  (VN) 
Số nhà 193 Buôn Jù, thôn Buôn Jù, xã 
Eatu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
§¨k L¨k  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 

 

 
(210) 4-2015-11256 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 
thực phẩm Eneright   (VN) 
Tầng 2, nhà B9, đường Nguyễn Cảnh Dị, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm từ sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa và sản phẩm làm 
từ sữa. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-11257 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 
thực phẩm Eneright    (VN) 
Tầng 2, nhà B9, đường Nguyễn Cảnh Dị, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm từ sữa.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa và sản phẩm làm 
từ sữa. 

 
 

 
(210) 4-2015-11259 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 
thực phẩm Eneright    (VN) 
Tầng 2, nhà B9, đường Nguyễn Cảnh Dị, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm từ sữa.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa và sản phẩm làm 
từ sữa. 

 
 

 
(210) 4-2015-11260 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 3.13.1 
(591) xanh dương, xanh lá nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Bá Thi  (VN) 
45/68/5/16/6 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-11261 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.3; 26.1.1; A1.1.8; A1.1.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH thiết bị điện 

Thiên Trường   (VN) 
Số 324 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện; dây cáp điện; ổ cắm; phích cắm; chấn lưu; ắc quy.  
 

Nhóm 11: Bóng đèn điện; bóng đèn điện dùng để trang trí; máng đèn điện; chao đèn điện; 
thiết bị làm mát, quạt điện. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: dây điện, dây cáp điện, ổ cắm, phích 
cắm, chấn lưu, ắc quy, bóng đèn điện, bóng đèn điện dùng để trang trí, máng đèn điện, 
chao đèn điện, thiết bị làm mát, quạt điện; môi giới thương mại. 

 

 
(210) 4-2015-11262 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương 
(731) Công ty TNHH thiết bị điện 

Thiên Trường  (VN) 
Số 324 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn điện; bóng đèn điện dùng để trang trí; máng đèn điện; chao đèn điện; 

thiết bị làm mát, quạt điện.  
 

 
(210) 4-2015-11263 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 3.13.1; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh lá nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Bá Thi  (VN) 
45/68/5/16/6 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-11264 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.3.3 
(591) Vàng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
du lịch và lữ hành Rồng 
Vàng  (VN) 
57 đường 19, phường 8, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Hoạt động quảng cáo chuyến du lịch.  
 

Nhóm 39: Đại lý du lịch; điều hành chuyến du lịch; tổ chức chuyến du lịch; đại lý vận tải 
hàng hóa bằng đường biển và hàng không, vận tải hàng hóa bằng đường bộ; cho thuê xe 
có động cơ; đại lý bán vé máy bay.  

 
 

 
(210) 4-2015-11266 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.3.3; 18.3.21 
(591) Xanh dương sẫm, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần 
Continential Logistics  (VN) 
1/26 đường Thăng Long, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ vận tải bành khách; dịch vụ du lịch lữ hành; 

môi giới vận tải; cho thuê xe; vận tải đường biển.  
 
 

 
(210) 4-2015-11267 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất Joint kính Minh 
Toàn  (VN) 
168/9/12 Bình Trị Đông, khu phố 7, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: khớp nối vạn năng, bộ nối ghép, khớp nối kín, gioăng xilanh, vật liệu 

trám đầu nối giãn nở, gioăng đệm kín, gioăng cho ống dẫn, chế phẩm bịt kín dùng cho 
mối nối.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-11268 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất Joint kính Minh 
Toàn  (VN) 
168/9/12 Bình Trị Đông, khu phố 7, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: khớp nối vạn năng, bộ nối ghép, khớp nối kín, gioăng xilanh, vật liệu 

trám đầu nối giãn nở, gioăng đệm kín, gioăng cho ống dẫn, chế phẩm bịt kín dùng cho 
mối nối.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-11269 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cơ sở Phú 
Thành Lợi  (VN) 
A13/14D ấp 1 Nguyễn Cửu Phú, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bao bì mỹ phẩm, nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm, bóa mỹ phẩm, chai 

đựng mỹ phẩm, lọ đựng mỹ phẩm.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-11271 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.5.1; 1.3.1; A26.11.9 
(731) Hộ kinh doanh T & H  (VN) 

219/7 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo. 
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(210) 4-2015-11272 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.17; A3.7.24 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở V-D  (VN) 

219/32 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo. 

 

 
(210) 4-2015-11273 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.17; A3.7.24 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở V-D   (VN) 

219/32 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo. 

 

 
(210) 4-2015-11274 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.17; A3.7.24; A26.11.8; 26.3.23 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở V-D   (VN) 

219/32 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo. 

 

 
(210) 4-2015-11275 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.17; A3.7.24 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở V-D  (VN) 

219/32 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 25: Quần; áo. 
 

 
(210) 4-2015-11276 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần bánh kẹo 

Tràng An 2  (VN) 
Số 233, đường Sào Nam, phường Nghi 
Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-11277 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần bánh kẹo 

Tràng An 3 - Việt Nam  (VN) 
Khu A, khu công nghiệp Bỉm Sơn, 
phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-11278 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Lê Đức Minh  (VN) 

267 Phan Đình Phùng, phường 2, thành 
phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm trà xanh dùng chăm sóc da và dưỡng da. 
 

Nhóm 05: Chế phẩm trà xanh dùng trị mụn. 
 

Nhóm 30: Trà xanh; bột trà xanh dùng làm đồ uống; đồ uống trên cơ sở trà xanh; bột trà 
xanh dùng làm bánh ăn. 
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(210) 4-2015-11279 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.1.6; 1.15.23 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xuất nhập khẩu Thái Việt  (VN)
43D/19 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Dép kẹp cao su Thái lan.  

 
 

 
(210) 4-2015-11281 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Hộ kinh doanh Vi Vi  (VN) 

621B Cách Mạng Tháng 8, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán giày dép, túi xách.  

 
 

 
(210) 4-2015-11282 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.5.3; A5.3.13; A5.3.14; 26.3.1 
(591) Đen, xám, xanh lá 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

xuất nhập khẩu lâm sản Sài 
Gòn  (VN) 
64 Trương Định, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc bằng gỗ: bàn, ghế, tủ, kệ, giường. 
 

Nhóm 31: Gỗ dạng nguyên liệu (chưa chế biến). 
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, xuất nhập khẩu lâm sản và đồ nội ngoại thất cụ thể là bàn, 
ghế, tủ, kệ, giường. 

 
Nhóm 39: Cho thuê kho bãi.  
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(210) 4-2015-11283 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A11.3.2; 26.1.2; 1.15.9; A12.1.9 
(591) Vàng, nâu, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Nguyễn Văn Nây  (VN) 
1/9A ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân 
Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ. 
 

Nhóm 35: Mua bán bàn, ghế, giường, tủ.  
 
 

 
(210) 4-2015-11284 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh lam, xanh dương, vàng, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất Hà Nguyễn  
(VN) 
1/12/3 đường Sơn Kỳ, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quần áo, giày dép, mũ nón.  

 
 

 
(210) 4-2015-11285 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Hồ Đình Nam  (VN) 
20H Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép các loại.  
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(210) 4-2015-11286 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thân Thiện 
Việt Nam  (VN) 
Số 16, tổ 15, phố Yên Hòa, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hóa); dịch vụ lái xe, cho thuê xe; vận chuyển 

hành khách; dịch vụ giao hàng. 
 

 
(210) 4-2015-11287 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thân Thiện 
Việt Nam   (VN) 
Số 16, tổ 15, phố Yên Hòa, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hóa); dịch vụ lái xe, cho thuê xe; vận chuyển 

hành khách; dịch vụ giao hàng. 
 

 
(210) 4-2015-11288 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A11.1.18; A11.3.3 
(591) Nâu, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ giải trí An Minh Châu  
(VN) 
Số 1, phố Ngụy Như Kon Tum, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống 

cà phê có sữa. 
 

 
(210) 4-2015-11289 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(300) 40-2015-0016422 05.03.2015 KR 

(531) 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3 
(731) MCNEX CO., LTD.  (KR) 

11 floor, Hanshin IT Tower 2cha, 47, 
Digital-ro 9-gil, Geumcheon-gu, Seoul 
153-712 Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
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(511)   Nhóm 09: Máy quay hình giám sát dùng cho mạch truyền hình khép kín (cameras for 
CCTVs); máy quay truyền hình; máy quay phim/chụp hình đa dụng; máy quay phim/chụp 
hình kỹ thuật số; máy quay video xách tay tích hợp bộ phận ghi hình; máy quay video; 
máy quay phim/chụp hình hồng ngoại; máy quay hình cho xe cộ; máy quay hình hỗ trợ 
quan sát phía sau cho xe cộ; máy quay phim/chụp hình; máy quay hình dùng cho hội nghị 
truyền hình; bộ sạc pin; thiết bị sạc cho pin điện; thiết bị sạc pin; bộ sạc dự phòng; thiết bị 
truyền video; điện thoại hình; máy thu thanh và thu hình; thiết bị dùng để truyền và tái tạo 
âm thanh hoặc hình ảnh; thiết bị dùng để thu/truyền hoặc tái tạo âm thanh và hình ảnh; 
máy nghe nhạc cầm tay; máy ghi hình dùng cho xe ôtô; thiết bị ghi hình dùng cho xe cộ; 
máy quay hình quan sát hoạt động bằng cách gửi và nhận tín hiệu trên nền mạng nội bộ 
hoặc mạng internet (network camera); hệ thống video giám sát điện và điện tử. 

 

 
(210) 4-2015-11290 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Ngôi Sao 
Thời Trang  (VN) 
30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; áo váy; mũ; áo sơ mi; váy; áo khoác ngoài (trang phục); 

quần dài.  
 

Nhóm 40: Sửa quần áo cho vừa số đo, sửa lại quần áo (cải biên quần áo); xử lý vải; cắt 
vải; may quần áo; thêu thùa; dịch vụ may. 

 

 
(210) 4-2015-11291 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Ngôi Sao 
Thời Trang   (VN) 
30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, bánh mì, bánh, kem ăn (dạng đá lạnh). 
 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 
và nước ép hoa quả (không cồn); xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch kinh doanh, chức năng văn 
phòng. 

 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 
 
 

 
(210) 4-2015-11292 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Ngôi Sao 
Thời Trang   (VN) 
30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; áo váy; mũ; áo sơ mi; váy; áo khoác ngoài (trang phục); 

quần dài.   
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo trên truyền hình; quản lý kinh doanh công việc biểu 
diễn của nghệ sỹ; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 
đích bán lẻ. 

 
Nhóm 39: Vận tải; sắp xếp các chuyến du lịch; giữ chỗ, đặt chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 40: Sửa quần áo cho vừa số đo, sửa lại quần áo (cải biến quần áo); xử lý vải; cắt 
vải; may quần áo; thêu thùa; dịch vụ may. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm; tổ chức các cuộc thi 
(giáo dục và giải trí); xuất bản sách.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-11293 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.11.12 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ sản xuất Thiên Phước  
(VN) 
Số 13, đường Thú Y, xã Hưng Thịnh, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2015-11294 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần rượu Phú Lễ  

(VN) 
456 HL 14 ấp Phú Thạnh, xã Phú Lễ, 
huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu; tinh dầu rượu; đồ uống được chưng cất; đồ 

uống hoa quả có cồn. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-11295 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần rượu Phú Lễ  

(VN) 
456 HL 14 ấp Phú Thạnh, xã Phú Lễ, 
huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu; tinh dầu rượu; đồ uống được chưng cất; đồ 

uống hoa quả có cồn. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-11296 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần rượu Phú Lễ  

(VN) 
456 HL 14 ấp Phú Thạnh, xã Phú Lễ, 
huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả; đồ uống từ trái cây; đồ uống có 

hương vị trái cây; nước ép trái cây. 
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(210) 4-2015-11297 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) HAINAN HUALI PHARMACEUTICAL 

IM. & EX. CO.. LTD.  (CN) 
5th floor, east unit 2, Xinghaizhong Rd., 
Jiaji Town, Qionghai city, Hainan 
Province, PRC 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; dược chất; thuốc đông dược; thực phẩm chức năng 

dùng cho mục đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng.  
 
 

 
(210) 4-2015-11298 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.15; 26.13.1 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công  (VN) 
62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; chế phẩm để làm đồ uống; nước (đồ uống); nước 

khoáng (đồ uống); nước tinh khiết.  
 
 

 
(210) 4-2015-11299 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.9.1; A25.7.21; 24.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH nhà hàng Kai Se 

Rin  (VN) 
K36, đường Võ Thị Sáu, phường Thống 
Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 

hàng thực hiện. 
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(210) 4-2015-11300 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty TNHH Thành Hưng  

(VN) 
6-8 Xuân Diệu, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy may; máy vắt sổ; máy thùa khuy; máy đính nút; máy đính bọ, động cơ 

dùng cho máy ngành may.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-11301 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH Thành Hưng  

(VN) 
6-8 Xuân Diệu, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy may; máy vắt sổ; máy thùa khuy; máy đính nút; máy đính bọ, động cơ 

dùng cho máy ngành may.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-11304 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) SANOFI-AVENTIS SINGAPORE PTE. 

LTD.   (SG) 
6, Ratfles Quay, #18-00, Singapore 
048580  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược.  
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(210) 4-2015-11305 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.4.1 
(591) Đỏ, xanh tím 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 

 

 
(210) 4-2015-11306 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) BIOTHERM  (MC) 

Roc Fleuri, 1 rue du TÐnao, MC-98000 
Monaco  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, nước thơm cô-lô-nhơ; gel và muối để tắm thường và tắm vòi hoa sen 

không dùng cho mục đích y tế; xà phòng vệ sinh, chế phẩm khử mùi cơ thể; mỹ phẩm cụ 
thể là kem, sữa, nước thơm, gel và phấn dùng cho mặt, cơ thể và tay chân; chế phẩm 
chống nắng (mỹ phẩm); chế phẩm trang điểm; dầu gội đầu; chất keo (gel), keo xịt, bọt 
(dầu xức tóc) và đầu thơm để tạo kiểu dáng tóc và chăm sóc tóc; keo xịt tóc; chế phẩm 
nhuộm tóc và chế phẩm tẩy màu tóc; chế phẩm tạo sóng tóc và chế phẩm uốn xoăn tóc; 
tinh dầu dùng cho cá nhân.  

 

 
(210) 4-2015-11307 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.5 
(591) Vàng, cam, hồng, tím 
(731) Công ty TNHH thương mại 

tổng hợp SHIN HWA Việt Nam  
(VN) 
Số 75, đường Ninh Hiệp, thôn Trùng 
Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
1240 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo thời trang. 
 
 

 
(210) 4-2015-11308 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.15.21 
(591) Nâu, da cam 
(731) Công ty TNHH Đầu tư NDH  

(VN) 
Tầng 16, tòa tháp ICON4, 243A Đê La 
Thành, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được.  
 

Nhóm 16: Xuất bản phẩm và ấn phẩm gồm sách, báo, tạp chí về lĩnh vực tài chính, đầu tư, 
chứng khoán và kinh tế.   

 
Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy 
tính; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn liên quan đến tài chính; dịch vụ tài chính; dịch vụ tư vấn đầu tư.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; 
xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến.  

 
 

 
(210) 4-2015-11310 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, cam, đen 
(731) Cơ sở Hiệp Thành   (VN) 

27/5 ấp Trung, xã Vĩnh Phú, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Đồ thủ công mỹ nghệ bằng đồng như: tượng thờ cúng, tượng mỹ thuật.  
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(210) 4-2015-11311 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; A5.3.13; A5.3.15; 1.15.5 
(591) Xanh lá cây, vàng, đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

nhà hàng Cúc Cù Cu   (VN) 
1/5 đường Pasteur, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê; quầy 

rượu (quần bar); dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 

 
4-2015-11312 

 
(220) 

 
08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) SANSUNG LIFE & SCIENCE CO., 

LTD.   (KR) 
81, Beonnyeong2-ro, Danwon-gu, 
Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn trang điểm; chế phẩm tẩy trang; nước hoa; son môi; keo xịt 

tóc; mặt nạ làm đẹp; kem dưỡng ẩm (mỹ phẩm); kem nền (mỹ phẩm); mỹ phẩm để chăm 
sóc da.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác); dịch vụ mua sắm 
cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác); dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
dịch vụ đẩy mạnh bán hàng mỹ phẩm (cho người khác); hỗ trợ việc điều hành kinh doanh 
mỹ phẩm; đại lý thông tin thương mại liên quan đến mỹ phẩm; tư vấn tổ chức và điều 
hành kinh doanh và thông tin về thương mại; dịch vụ bán buôn và bán lẻ mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-11313 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.3.3; 1.15.23 
(591) Vàng đồng, xám, nâu, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH gốm mỹ nghệ 

xuất khẩu Kim Long  (VN) 
K2/4B, ấp Tân Bình, phường Bửu Hòa, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 
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(511)   Nhóm 21: Đồ gốm; đồ gốm dùng trong gia đình; đồ gốm để chứa đựng dùng cho gia dụng 
và nhà bếp; tượng bằng gốm, sứ, đất nung hoặc thủy tinh; tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, 
sứ, đất nung hoặc thủy tinh.  

 

 
(210) 4-2015-11314 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đen, nâu 
(731) Công ty TNHH gốm mỹ nghệ 

Hoàng Mỹ   (VN) 
28 lô O cư xá Vĩnh Hội, đường Bến Vân 
Đồn, phường 09, quận 4, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm; đồ gốm dùng trong gia đình; đồ gốm để chứa đựng dùng cho gia dụng 

và nhà bếp; tượng bằng gốm; sứ, đất nung hoặc thủy tinh; tác phẩm nghệ thuật bằng gốm; 
sứ; đất nung hoặc thủy tinh.  

 

 
(210) 4-2015-11315 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần DALIHATI  
(VN) 
76 A, đường Lê Lai, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn.  

 

 
(210) 4-2015-11316 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.9.1 
(591) Đỏ, trắng, hồng, tím, ghi 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Thanh Hoa   (VN) 
12 Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ thống và thiết bị làm lạnh; chảo rán dùng 

điện; ấm đun nước, dùng điện; quạt điện; bình lọc nước uống.  
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Nhóm 21: Bộ nồi nấu không dùng điện; chảo rán không dùng điện; ấm đun nước, không 
dùng điện; máy trộn không dùng điện, cho mục đích gia dụng; phích đựng chất lỏng; 
dụng cụ xay cho mục đích gia đình, vận hành bằng tay.  

 

 
(210) 4-2015-11317 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH Thương mại Đầu 

tư và Phát triển Tiến Phát  
(VN) 
Số 16, phố Ngõ Trạm, phường Hàng 
Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Dây đồng không bọc; đồng dạng thô hoặc bán thành phẩm; két an toàn; hộp 

bằng kim loại thường.  
 

Nhóm 09: Dây điện; dây đồng, được cách điện; bộ đóng mạch điện; ổ cắm, phích cắm và 
các công cụ tiếp xúc khác (vật nối điện); bộ tích điện; đầu đọc máy quay đĩa; máy thu 
thanh và thu hình; bộ khuếch đại âm thanh; thiết bị và máy âm thanh; micrô (micro); loa.  

 
Nhóm 11: Cây lọc nước; thiết bị phân phối nước; hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ thống 
và thiết bị làm lạnh; hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị và hệ thống thông gió (điều hoà 
không khí); máy làm khô không khí; quạt gió (điều hoà không khí); thiết bị lọc không 
khí; máy và thiết bị làm sạch không khí; thiết bị điều hoà không khí.  

 

 
(210) 4-2015-11318 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại đầu 

tư và phát triển Tiến Phát  
(VN) 
Số 16, phố Ngõ Trạm, phường Hàng 
Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Dây đồng không bọc; đồng dạng thô hoặc bán thành phẩm; két an toàn; hộp 

bằng kim loại thường. 
 

Nhóm 09: Dây điện; dây đồng, được cách điện; bộ đóng mạch điện; ổ cắm, phích cắm và 
các công cụ tiếp xúc khác (vật nối điện); bộ tích điện.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
1244 

(210) 4-2015-11319 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần liên doanh 

Việt - Nhật   (VN) 
Số 359 xóm 17, xã Xuân Phương, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Dây đồng không bọc; đồng dạng thô hoặc bán thành phẩm; dây thép; hộp bằng 

kim loại thường.  
 

Nhóm 09: Dây điện; dây đồng, được cách điện; bộ đóng mạch điện; ổ cắm, phích cắm và 
các công cụ tiếp xúc khác (vật nối điện); bộ tích điện.  

 

 
(210) 4-2015-11320 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần liên doanh 

Việt - Nhật   (VN) 
Số 359 xóm 17, xã Xuân Phương, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Dây đồng không bọc; đồng dạng thô hoặc bán thành phẩm; hộp bằng kim loại 

thường.  
 

Nhóm 11: Cây lọc nước; thiết bị phân phối nước; hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ thống 
và thiết bị làm lạnh; hệ thống và thiết bị vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2015-11321 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH sản xuất - vận 

tải xây dựng - thương mại 
T&N   (VN) 
B76 Nguyễn Thần Hiến, phường 18, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 19: Vữa; vữa cho bê tông; vữa dán gạch; vữa chít mạch (tất cả đều là vật liệu xây 

dựng phi kim loại). 
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(210) 4-2015-11322 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) HARIBO HOLDING GMBH & CO. KG  

(DE) 
Hans-Riegel-Strabe 1, 53129 Bonn, 
Germany  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-11323 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) HARIBO HOLDING GMBH & CO. KG  

(DE) 
Hans-Riegel-Strabe 1, 53129 Bonn, 
Germany  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-11324 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) GUANGZHOU SANQI 

HAIRDRESSING SUPPLIES CO., LTD.  
(CN) 
Zhenxing Industrial Zone, Shiling Town, 
Huadu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-11325 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) HARIBO HOLDING GMBH & CO. KG  

(DE) 
Hans-Riegel-StraBe 1, 53129 Bonn, 
Germany 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-11326 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH KOXUKA Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 51, ngõ 3, đường Hồ Xuân 
Hương, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

 
(511)   Nhóm 03: Chất khử mùi cá nhân; chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; chế phẩm 

làm thơm phòng; túi nhỏ làm thơm đồ vải. 
 

Nhóm 05: Chế phẩm khử mùi tủ lạnh (không phải bộ phận tủ lạnh); chế phẩm khử mùi 
không khí; chế phẩm làm trong sạch không khí; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ. 

 
Nhóm 25: Quần áo, trang phục; miếng đệm gót dùng cho đồ đi chân; đồ đội đầu; miếng 
lót bên trong giày. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-11327 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty TNHH AUNTEX  (VN) 

Quốc lộ 14 khu công nghiệp Tân Thành, 
xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh 
Bình Phước 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thương mại các sản phẩm bao tay công nghiệp. 
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(210) 4-2015-11328 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) UKEAS TAIWAN CO., LTD.  (TW) 

11F.-1, NO.378, SEC.1, Wenshih Road, 
Taichung 408, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch vụ tư vấn liên quan đến việc nộp đơn 

xin nhập học vào các cơ sở giáo dục; sắp xếp và xử lý đơn xin nhập học vào các cơ sở 
giáo dục ở nước ngoài; cung cấp thông tin nhập học liên quan đến các cơ sở giáo dục ở 
nước ngoâi; dịch vụ du học ở nước ngoài; dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn về 
các dịch vụ nêu trên. 

 

 
(210) 4-2015-11329 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.3; A9.7.22 
(591) Trắng, đen, đen nhạt, xanh dương, xanh 

dương đậm 
(731) UKEAS TAIWAN CO., LTD.  (TW) 

11F.-1, NO.378, SEC.1, Wenshih Road, 
Taichung 408, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch vụ tư vấn liên quan đến việc nộp đơn 

xin nhập học vào các cơ sở giáo dục; sắp xếp và xử lý đơn xin nhập học vào các cơ sở 
giáo dục ở nước ngoài; cung cấp thông tin nhập học liên quan đến các cơ sở giáo dục ở 
nước ngoài; dịch vụ du học ở nước ngoài; dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn về 
các dịch vụ nêu trên. 

 

 
(210) 4-2015-11330 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) UKEAS TAIWAN CO., LTD.  (TW) 

11F.-1, No.378, Sec.1, Wenshih Road, 
Taichung 408, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch vụ tư vấn liên quan đến việc nộp đơn 

xin nhập học vào các cơ sở giáo dục; sắp xếp và xử lý đơn xin nhập học vào các cơ sở 
giáo dục ở nước ngoài; cung cấp thông tin nhập học liên quan đến các cơ sở giáo dục ở 
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nước ngoài; dịch vụ du học ở nước ngoài; dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn về 
các dịch vụ nêu trên. 

 

 
(210) 4-2015-11331 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A9.7.22; 26.4.3 
(591) Trắng, đen, đen nhạt, xanh dương, xanh 

dương đậm 
(731) UKEAS TAIWAN CO., LTD.  (TW) 

11F.-1, No.378, Sec.1, Wenshih Road, 
Taichung 408, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch vụ tư vấn liên quan đến việc nộp đơn 

xin nhập học vào các cơ sở giáo dục; sắp xếp và xử lý đơn xin nhập học vào các cơ sở 
giáo dục ở nước ngoài; cung cấp thông tin nhập học liên quan đến các cơ sở giáo dục ở 
nước ngoài; dịch vụ du học ở nước ngoài; dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn về 
các dịch vụ nêu trên. 

 

 
(210) 4-2015-11332 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) HONEYWELL INTERNATIONAL 

INC.  (US) 
101 Columbia Road, Morristown, New 
Jersey 07962, U.S.A. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ cảm biến áp suất/máy đo hoạt động dựa trên bộ vi xử lý dùng cho các ứng 

dụng công nghiệp cần đo và kiểm soát dòng chảy, mức chất lỏng, thiết bị đo và áp suất 
tuyệt đối. 

 

 
(210) 4-2015-11333 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH nha khoa 

Phương Đông  (VN) 
54-56 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 44: Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt. 
 

 
(210) 4-2015-11334 (220) 08.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

TỶ ĐỆ  (VN) 
Số 8, đường số 8, Bùi Minh Trực 2, 
phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; đèn. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-11336 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phú Nông  
(VN) 
Km 18, quốc lộ 10, xã Ân Hoà, huyện 
Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, hoá chất công nghiệp. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-11337 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
đầu tư và du lịch biển Bình 
Minh  (VN) 
Số 47/8, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 
7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2015-11338 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xám, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
GOLDEN FOLDER  (VN) 
42 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bố trí sắp đặt cho mục đích quảng cáo, dịch vụ maket, phác thảo cách trình bày 

trên các tài liệu cho mục đích quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính 
các đơn đặt hàng; quan hệ công chúng. 

 

 
(210) 4-2015-11339 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nicotex  (VN)
Số 114 phố Vũ Xuân Thiều, phường 
Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y, thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất 

bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn kiêng sử dụng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế; đồ uống kiêng sử dụng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-11340 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng Thái 
Minh Hải  (VN) 
66/4 Nhiêu Tứ, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-11341 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Triệu Văn Mỹ  (VN) 
Xóm Trung, xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ 
Lộc, tỉnh Nam Định 
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(511)   Nhóm 30: Kẹo vừng, kẹo lạc, kẹo dồi, mứt (kẹo), bánh ngọt, bánh quy. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-11342 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.15; 2.9.14; A2.9.15; 5.3.20 
(591) Trắng, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH N&Y Việt Nam  
(VN) 
612 tỉnh lộ 43, phường Tam Bình, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-11343 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A25.1.10; 24.17.15; 24.17.21; A26.4.24 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Hồ Hữu Khoa  (VN) 
105 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh cụ thể là: cạo gió; giác hơi; mát-xa; xông cảm cúm; 

vật lý trị liệu. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-11350 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

CPC1 Hà Nội  (VN) 
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã 
Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-11351 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

CPC1 Hà Nội  (VN) 
Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, xã 
Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-11352 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Dược Khoa  (VN) 
Số 08, dãy A7, khu đô thị Đầm Trấu, 
phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chống ký sinh trùng; hương xua đuổi côn trùng; thực phẩm ăn kiêng 

dùng trong y học; thực phẩm chức năng; dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-11353 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) THE H. D. LEE COMPANY, INC.  

(US) 
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 
19810, USA  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép, bít tất và mũ nón, khăn đội đầu.  

 

 
(210) 4-2015-11354 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) THE H. D. LEE COMPANY, INC.  

(US) 
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 
19810, USA   

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép, bít tất và mũ nón, khăn đội đầu.  
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(210) 4-2015-11355 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) WEIHAI IMAK COSMETICS 

COMPANY LIMITED   (CN) 
Swan Lake Economic & Technological 
Development Area, Rong Cheng City, 
Shandong Province, P.R. China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Sữa rửa mặt; tinh đầu; dầu ete; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả; 

kem loại bỏ tàn nhang; kem làm trắng da; chế phẩm chống nắng; mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-11356 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 6.1.2; 26.1.1; 25.1.6; 

26.5.1; 5.5.4; A5.3.15; 5.7.3; 5.7.1; 
A11.3.20 

(591) Đỏ, cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại sản xuất Quy 
Nguyên  (VN) 
07 Lê Văn Tách (đường Phạm Văn Đồng 
cũ), phường Linh Tây, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho em 

bé; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế.  
 

Nhóm 30: Bột dùng cho thực phẩm, bột ngũ cốc dưỡng sinh. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, 
thực phẩm cho em bé, chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, 
thiết bị và dụng cụ y tế, đèn cho mục đích y tế; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-11357 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Hải Anh  (VN) 
Nhà số 14, tập thể Sở địa chính nhà đất, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa rửa mặt; kem trị mụn (mỹ phẩm); sữa tắm; kem làm trắng da 
(mỹ phẩm); kem trị nám (mỹ phẩm).  

 

 
(210) 4-2015-11358 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Hải Anh  (VN) 
Nhà số 14, tập thể Sở địa chính nhà đất, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-11359 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.21; 5.5.19 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SA MY GA S Việt 
Nam  (VN) 
Lô G6-22, đường Nguyễn Bá Lân, khu 
phố 5, phường An Hòa, thành phố Rạch 
Giá, tỉnh Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG nhiên liệu, khí nén khí lỏng, dầu mỡ 

nhờn, nhiên liệu sinh học.  
 

Nhóm 06: Các sản phẩm làm bằng kim loại: khung cửa, tấm ốp lát nhà bằng kim loại, ke 
kim loại bọc nhựa căng cứng cho mái tôn, tấm hợp kim nhôm dùng trong xây dựng; bồn 
chứa chất lỏng, chất khí bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-11360 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.3; 26.7.25; A26.11.8; 6.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SA MY GA S Việt 
Nam   (VN) 
Lô G6-22, đường Nguyễn Bá Lân, khu 
phố 5, phường An Hòa, thành phố Rạch 
Giá, tỉnh Kiên Giang  
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(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG nhiên liệu, khí nén khí lỏng, dầu mỡ 
nhờn, nhiên liệu sinh học.  

 
Nhóm 06: Các sản phẩm làm bằng kim loại: khung cửa, tấm ốp lát nhà bằng kim loại, ke 
kim loại bọc nhựa căng cứng cho mái tôn, tấm hợp kim nhôm dùng trong xây dựng; bồn 
chứa chất lỏng, chất khí bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2015-11361 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH SA MY GA S Việt 
Nam  (VN) 
Lô G6-22, đường Nguyễn Bá Lân, khu 
phố 5, phường An Hòa, thành phố Rạch 
Giá, tỉnh Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG nhiên liệu, khí nén khí lỏng, dầu mỡ 

nhờn, nhiên liệu sinh học.  
 

 
(210) 4-2015-11362 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH SA MY GA S Việt 
Nam  (VN) 
Lô G6-22, đường Nguyễn Bá Lân, khu 
phố 5, phường An Hòa, thành phố Rạch 
Giá, tỉnh Kiên Giang  

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG nhiên liệu, khí nén khí lỏng, dầu mỡ 

nhờn, nhiên liệu sinh học.  
 

 
(210) 4-2015-11363 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH SA MY GA S Việt 
Nam  (VN) 
Lô G6-22, đường Nguyễn Bá Lân, khu 
phố 5, phường An Hòa, thành phố Rạch 
Giá, tỉnh Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG nhiên liệu, khí nén khí lỏng, dầu mỡ 

nhờn, nhiên liệu sinh học.  
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(210) 4-2015-11364 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH SA MY GA S Việt 
Nam   (VN) 
Lô G6-22, đường Nguyễn Bá Lân, khu 
phố 5, phường An Hòa, thành phố Rạch 
Giá, tỉnh Kiên Giang  

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG nhiên liệu, khí nén khí lỏng, dầu mỡ 

nhờn, nhiên liệu sinh học.  
 

 
(210) 4-2015-11365 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH SA MY GA S Việt 
Nam   (VN) 
Lô G6-22, đường Nguyễn Bá Lân, khu 
phố 5, phường An Hòa, thành phố Rạch 
Giá, tỉnh Kiên Giang  

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG nhiên liệu, khí nén khí lỏng, dầu mỡ 

nhờn, nhiên liệu sinh học.  
 

 
(210) 4-2015-11366 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH SA MY GA S Việt 
Nam   (VN) 
Lô G6-22, đường Nguyễn Bá Lân, khu 
phố 5, phường An Hòa, thành phố Rạch 
Giá, tỉnh Kiên Giang  

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG nhiên liệu, khí nén khí lỏng, dầu mỡ 

nhờn, nhiên liệu sinh học.  
 

 
(210) 4-2015-11367 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH SA MY GA S Việt 
Nam   (VN) 
Lô G6-22, đường Nguyễn Bá Lân, khu 
phố 5, phường An Hòa, thành phố Rạch 
Giá, tỉnh Kiên Giang  
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(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG nhiên liệu, khí nén khí lỏng, dầu mỡ 
nhờn, nhiên liệu sinh học.  

 
 

 
(210) 4-2015-11368 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A25.7.7 
(591) Hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Phan Lê Anh Kiệt  (VN) 
81/27 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Trà sữa (đồ uống trên cơ sở trà).  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện), quán trà sữa, 
nhà hàng ăn uống.  

 
 

 
(210) 

 
4-2015-11369 

 
(220) 

 
11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Cafes Et 
Dessert   (VN) 
756 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

quán cà phê.  
 
 

 
(210) 4-2015-11370 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ nhà hàng Shooters  
(VN) 
31 Lê Quý Đôn, phường 07, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2015-11371 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.5.1; A11.3.4 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Nguyễn Tiến Thành   (VN) 

Số 14 Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống; kinh doanh quán cafe.  

 

 
(210) 4-2015-11373 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.7.1; 26.2.7; A26.4.6; 25.3.1 
(591) Tím, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Trần Ngọc Hà  (VN) 
1235/44 Hoàng Sa, phường 5, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2015-11374 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.1 
(591) Xanh, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Minh 
Hải  (VN) 
237/16 - 237/18, Trịnh Đình Trọng, 
phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng dịch vụ ăn uống; quán ăn; quán cà phê, giải khát.  

 

 
(210) 4-2015-11375 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.5.1; 4.3.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Lucky  (VN) 
175/3 đường số 2, phường Tăng Nhơn 
Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
1259 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2015-11378 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.3.3 
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu 
hạng vàng bạc đá quý Kim 
Long Đồng Tháp  (VN) 
107 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, 
thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý.  
 

Nhóm 40: Gia công vàng, bạc, đá quý. 
 

 
(210) 4-2015-11379 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.11.10; A3.11.24; A3.11.25 
(591) Vàng, xanh lá cây, tía, trắng 
(731) TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI) 

CO.,LTD.  (CN) 
No.1, Tengsen Road, Weihai Economic 
and Technological Development Zone, 
Shandong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp ô tô; bánh xe bơm hơi (lốp xe); lốp cho bánh xe cộ; lốp bánh xe; lốp xe 

đạp; ta lông dùng để đắp lại lốp xe; săm cho xe đạp; giảm xóc treo cho xe cộ; chắn bùn; 
giảm xóc cho ô tô.  

 

 
(210) 4-2015-11380 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.7.17 
(591) Vàng cam, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Hiền Nhuần   (VN) 
Đội 3, thôn Triệu Tiến, xã Đông Tiến, 
huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 29: Trứng gia cầm các loại. 
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(210) 4-2015-11382 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH thực phẩm & 

thương mại OrientNutri  (VN) 
Số 1, ngõ 12, phố Nguyễn Phúc Lai, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích 

y tế; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế. 

 
 

 
(210) 4-2015-11383 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.15; A5.5.20; 1.15.24 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Sản xuất Nước 

uống tinh khiết Thái Nguyên  
(VN) 
Xóm Na Hoàng, xã Lương Sơn, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 

 
 

 
(210) 4-2015-11384 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; A15.9.11 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và điện tử Trường 
Thịnh  (VN) 
4/23A đường 25, khu phố 5, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Bộ lưu điện UPS cửa cuốn; bộ biến đổi dòng điện; bình ắc-quy. 
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(210) 4-2015-11385 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A15.9.11; A15.9.10 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và điện tử Trường 
Thịnh   (VN) 
4/23A đường 25, khu phố 5, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Bộ lưu điện UPS cửa cuốn; bộ biến đổi dòng điện; bình ắc-quy. 

 

 
(210) 4-2015-11386 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.7.6; A1.1.10; A1.1.5; 26.4.2 
(591) Vàng kem, đen, đỏ yên chi, cam cháy 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
may mặc xuất nhập khẩu Chí 
Thảo  (VN) 
13/69 Trần Văn Hoàng, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; quần áo thể dục; dép; giày. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (quần áo, giày dép); đại lý thông tin 
thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 
bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng.  

 

 
(210) 4-2015-11387 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH nội thất và 
quảng cáo á Đông  (VN) 
Số 61/1 Thăng Long, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Khung giường (bằng gỗ); đồ gỗ mỹ thuật; bàn (bằng gỗ); tác phẩm nghệ thuật 

làm bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; ghế (ngồi bằng gỗ), động vật nhồi, bộ lông da 
của động vật đã được nhồi. 
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Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mua bán bàn, ghế, giường, tủ, đồ gỗ 
mỹ thuật); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ. 

 

 
(210) 4-2015-11388 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.3.3; 26.1.2; A1.1.10 
(591) Trắng, đỏ, vàng nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Việt Long  
(VN) 
Lô D9, đường số 2, KCN Hải Sơn, ấp 
Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mua bán: vật liệu cách âm, cách 

nhiệt (dùng trong xây dựng); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về 
mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2015-11390 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.3; 26.1.1; 26.1.11 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại thực phẩm Gia 
Đình   (VN) 
Số 7, đường số 6, KDC nhà ở Vĩnh Lộc 
A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Tôm (không còn sống); rau quả tẩm bột rán, cá tẩm bột rán; cá đã lạng xương, 

phi lê cá; cá được bảo quản; thịt đóng hộp; xúc xích, lạp xưởng. 
 

 
(210) 4-2015-11391 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Phan Lê Huy  
(VN) 
215 A1 Nguyễn Văn Hưởng, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; bánh ngọt; bánh kẹo; bánh mỳ, bánh pizza. 
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Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc; mua bán túi xách; mua bán giày dép; mua bán hoa; 
mua bán hàng thời trang; mua bán hàng nội thất. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu. 

 
 

 
(210) 4-2015-11392 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.1; A25.7.23; 2.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Phan Lê Huy  
(VN) 
215 A1 Nguyễn Văn Hưởng, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; bánh ngọt; bánh kẹo; kem lạnh, bánh mỳ, mật ong. 
 

Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc; mua bán túi xách; mua bán giày dép; mua bán mũ 
(nón); mua bán trang trí nội thất; mua bán hoa. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu. 

 
 

 
(210) 4-2015-11393 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.17; A3.7.24; 3.7.16; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Phan Lê Huy  
(VN) 
215 A1 Nguyễn Văn Hưởng, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; bánh ngọt; bánh kẹo; bánh mỳ, bánh pizza.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc; mua bán túi xách; mua bán giày dép; mua bán hoa; 
mua bán hàng thời trang; mua bán hàng nội thất.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu. 
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(210) 4-2015-11394 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.6 
(591) Đen, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phân phối Liên 
Kết Quốc Tế  (VN) 
134 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 

 
 

 
(210) 4-2015-11397 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn  (VN) 
Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

 
(210) 4-2015-11398 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn   (VN) 
Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-11399 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn   (VN) 
Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-11400 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn    (VN) 
Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-11401 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn    (VN) 
Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-11402 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DHA    (VN) 
50/B11/34A, đường Trần Phú, phường 
Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-11403 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DHA    (VN) 
50/B11/34A, đường Trần Phú, phường 
Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội.   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-11404 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DHA   (VN) 
50/B11/34A, đường Trần Phú, phường 
Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội.   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-11405 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

DHA    (VN) 
50/B11/34A, đường Trần Phú, phường 
Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội.   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-11406 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm Gia 
Phát    (VN) 
Số nhà 15A, ngõ 193/53, đường Nam 
Dư, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  
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(210) 4-2015-11407 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm Gia 
Phát    (VN) 
Số nhà 15A, ngõ 193/53, đường Nam 
Dư, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng, 
trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim 
tiêm dùng một lần, dày truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm; mua 
bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn 
chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-11410 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Vũ Hồng Hà  (VN) 

Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng, 
trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim 
tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim. điện não, nội soi và siêu âm; mua 
bán diện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, kem dưỡng đa, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn 
chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2015-11411 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Vũ Hồng Hà   (VN) 

Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi thời gian, thiết bị phân tích thực phẩm, dụng cụ đo, máy cân, thiết 

bị dập lửa, quần áo bảo hộ phòng chống cháy.  
 
 

 
(210) 4-2015-11412 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Vũ Hồng Hà   (VN) 

Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 26: Khuy cài dùng để trang điểm, vật trang trí dùng cho quần áo, cây nhân tạo, tóc 

nhân tạo, trái cây nhân tạo, hoa nhân tạo.  
 
 

 
(210) 4-2015-11413 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Vũ Hồng Hà   (VN) 

Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh, môi giới bất động sản bảo gồm: mua, bán, chuyển 

nhượng, cho thuê nhà ở, đầu tư xây dựng và phát triển các trung tâm thương mại, văn 
phòng cho thuê, khu du lịch nghỉ dưỡng, khu công nghiệp.  
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(210) 4-2015-11414 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Vũ Hồng Hà   (VN) 

Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền phát âm thanh và hình ảnh qua mạng internet, truyền thông liên 

quan đến lĩnh vực nghe nhìn, dịch vụ truyền thông di động liên quan đến truyền thông tin 
giải trí đa phương tiện bằng điện tử, dịch vụ viễn thông truyền tiếng nói và dữ liệu đi xa, 
hãng tin tức.  

 
 

 
(210) 4-2015-11415 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Vũ Hồng Hà   (VN) 

Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế, dịch vụ vận tải hàng hóa và 

vận chuyển hành khách du lịch, dịch vụ cho thuê xe cộ, dịch vụ đại lý (môi giới) tàu biển.  
 
 

 
(210) 4-2015-11416 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Vũ Hồng Hà   (VN) 

Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn, khu nghỉ dưỡng (resort), nhà nghỉ dưỡng 

cho người cao tuổi, trông trẻ ban ngày (nhà trẻ), cho thuê phòng họp.  
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(210) 4-2015-11417 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược thiết bị 

y tế Duyên Hải   (VN) 
Số 16 Lê Đại Hành, phường Minh Khai, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

 
(210) 4-2015-11418 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.17; 26.15.15 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
HANICO   (VN) 
Số 4, phố Nguyễn Viết Xuân, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn bằng vải; khăn bằng bông (không dùng cho mục đích y tế); khăn bông 

chùi chân thay cho thảm; khăn tắm bằng vải; khăn rửa mặt bằng vải; khăn ướt.  
 
 

 
(210) 4-2015-11419 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.2; 1.7.6; A11.1.6 
(591) Xanh lá cây, trắng, lòng đào 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khử trùng 
dụng cụ ăn An Khang Việt 
Nam  (VN) 
Số 83, đường Cầu Khâu, xã Bích Hòa, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 21: Bát đĩa bằng sành; tách; chén; cốc; đĩa; đồ sứ để chứa đựng.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua- bán): bát đĩa bằng sành, tách, chén, cốc, đĩa, đồ sứ để chứa 
đựng, bát (bát to), đũa; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ tái lập kinh doanh; thông tin kinh 
doanh; quảng cáo, nghiên cứu thị trường.  
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(210) 4-2015-11420 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.10; 3.7.16; 25.1.6; A1.1.10 (540) 

  

(731) Nguyễn Minh Thư  (VN) 
Số 80 Lê Quý Đôn, Trung tâm thương 
mại Bà Rịa, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 29: Tổ chim yến đã chế biến; yến sào đã chế biến; tổ chim yến đã qua chế biến và 

đóng hộp.  
 

 
(210) 4-2015-11421 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 2.9.14; 

A2.9.15 
(591) Xanh lá cây, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VI DAN  (VN) 
1/9B ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-11422 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.3.1; 26.1.1 
(591) Đen, nâu đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 
vụ mỹ phẩm Luxury Paris  
(VN) 
28/1 đường số 14, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-11423 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.15; A5.5.20; 2.3.1; 4.5.1 
(591) Đen, hồng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH HAANSAN  (VN) 
716/2 đường Tân Kỳ - Tân Quý, tổ 85, 
khu phố 5, phường Bình Hưng Hòa, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
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1273 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-11424 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.9.1; A1.1.10 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lại Thị Bích  
(VN) 
Tổ 14, phường Hội Phú, thành phố 
Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 30: Hạt tiêu, muối tiêu, tiêu bột.  

 
 

 
(210) 4-2015-11425 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.17; 26.13.25; 24.15.1; A24.15.7 
(731) Đỗ Tài Thắng  (VN) 

12N, tổ 16, khu phố 5, phường Tân 
Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ; thắt lưng (trang phục); tất; giày; dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, mũ (nón), váy, cà vạt, khăn choàng, khăn tắm, thắt lưng 
(trang phục), găng tay, tất, giày, dép, miếng lót bên trong giày, túi xách thời trang, túi 
xách thể thao, áo mưa, kem dưỡng da, son môi, son dưỡng môi, xà phòng, dầu gội đầu, 
phấn trang điểm, dụng cụ kẹp lông mi, chổi đánh phấn, sáp đánh giày, nước hoa. 

 
 

 
(210) 4-2015-11426 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.1.1; 2.1.11 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Luna Star 
Việt Nam  (VN) 
15 ngõ 319/20 đường Tam Trinh, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật. 
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(210) 4-2015-11429 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xám bạc, trắng, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại kỹ thuật Hồng 
Long  (VN) 
84/17 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Máy điều hoà không khí. 

 
 
 

 
(210) 

 
4-2015-11430 

 
(220) 

 
11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4 (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Tường Anh  (VN) 
24 Lê Hồng Phong, phường 1, thành phố 
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế quần áo. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-11438 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.15 
(591) Cam, xanh lá cây, xanh lá cây đậm 
(731) Trung tâm ứng dụng công 

nghệ sinh học Đồng Nai  (VN) 
260 Phạm Văn Thuận, phường Thống 
Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân hữu cơ vi sinh. 
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(210) 4-2015-11439 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.15; 26.4.2 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng, xanh rêu 
(731) Trung tâm ứng dụng công 

nghệ sinh học Đồng Nai  (VN) 
260 Phạm Văn Thuận, phường Thống 
Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân hữu cơ vi sinh. 

 

 
(210) 4-2015-11440 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.15 
(591) Cam, xanh lá cây, xanh lá cây đậm 
(731) Trung tâm ứng dụng Công 

nghệ sinh học Đồng Nai   (VN) 
260 Phạm Văn Thuận, phường Thống 
Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân hữu cơ sinh học. 

 

 
(210) 4-2015-11443 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.9.1; 3.1.1; 3.1.16; 25.1.6 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH R&B Food 
Supply Việt Nam  (VN) 
309B-311 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Mứt trái cây (mứt ướt), bơ thực vật, bơ. 
 

Nhóm 30: Bánh mì, bánh mỳ cắt vụn thành những miếng nhỏ, bột nhão, mì ống, nước xốt 
trộn xà lách (salat), các loại gia vị, ớt khô, hạt tiêu, natribicacbonat (xô đa dưới dạng bột 
dùng để bảo quản và/hoặc chế biến thực phẩm), bột nở dùng để làm các loại bánh nướng. 
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(210) 4-2015-11444 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
Kitanami  (VN) 
151 Lê Lợi, phường Hải Châu 1, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-11445 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại và vận tải An Đạt  
(VN) 
95/133, phố Trương Mỹ, phường Phạm 
Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Bánh đậu xanh. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-11446 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.8; 3.7.17; A16.1.5; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH Audio HS  (VN) 

250 đường 3 Tháng 2, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; ampli; đầu đĩa; đầu karaoke; micrô; bộ trộn âm thanh. 
 

Nhóm 35: Mua bán loa, ampli, đầu đĩa, đầu karaoke, micrô, bộ trộn âm thanh, bộ cân 
bằng âm thanh, tivi. 
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(210) 4-2015-11447 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty TNHH dịch vụ khoa 

học kỹ thuật Khoa Đăng  (VN) 
9 Hoàng Diệu, phường 5, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng cho nông nghiệp; phân bón dùng cho đất; phân bón supe phốt 

phát; phân bón có chứa nitơ; chế phẩm điều hoà sự sinh trưởng của cây trồng; chất kích 
thích tăng trưởng cho cây trồng. 

 
Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là: chất diệt nấm; thuốc đuổi sâu bọ; thuốc trừ 
sâu; chế phẩm để diệt cây có hại (chất diệt cỏ); chế phẩm để diệt trừ sâu hại; thuốc tăng 
sức đề kháng cho cây trồng. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ rải phân bón và các hoá chất nông nghiệp khác trên không và trên mặt 
đất; dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-11449 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) CITY ELECTRIC CO.,LTD.   (KR) 

#53 Bupyeongbuk-ro, Bupyeong-gu, 
Incheon metropolitan city, Republic of 
Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ chuyển đổi dùng cho thiết bị chiếu sáng đi-ốt phát quang; cầu dao chống rò 

rỉ điện đất cho đi-ốt phát quang; bộ sạc USB; bộ sạc trên ô tô cho USB; bộ cắm nối nhiều 
tay; ổ cắm điện và thiết bị nối mạng qua ổ cắm điện, chân cắm sạc; thiết bị kiểm soát đèn 
đi ốt phát quang; đầu nối phích cắm tròn; thiết bị chuyển mạch cụm chớp điện; bộ điều 
hợp (điện); chấn lưu đèn huỳnh quang cho đèn điện; công tắc điện; bộ biến điện; thiết bị 
chuyển mạch nội bộ (đèn báo hiệu); chấn lưu đèn; thiết bị điều khiển ánh sáng; biển hiệu 
đi ốt phát quang; đường ray điện để gắn đèn tại chỗ. 

 

 
(210) 4-2015-11450 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) CITY ELECTRIC CO.,LTD.   (KR) 

#53 Bupyeongbuk-ro, Bupyeong-gu, 
Incheon metropolitan city, Republic of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Đèn bảng hiệu đi-ốt phát quang, đèn đi-ốt phát quang, đèn tạo cảnh đi-ốt phát 
quang, đèn đi-ốt phát quang trong nhà máy; đèn lồng đi-ốt phát quang; đèn để bàn đi-ốt 
phát quang (LED); đèn chùm đi-ốt phát quang; đèn cảm ứng đi-ốt phát quang: bóng đèn 
đi-ốt phát quang nhỏ; giá đỡ đèn đi-ốt phát quang; đèn chiếu điểm đi-ốt phát quang; đèn 
đi-ốt phát quang chiếu sáng ngoài trời; bóng đèn đi-ốt phát quang; chụp đèn đi-ốt phát 
quang; thiết bị chiếu sáng đi-ốt phát quang, đèn đi-ốt phát quang ở bãi đậu xe; đèn đi-ốt 
phát quang gắn trên trần nhà; thiết bị chiếu sáng đi-ốt phát quang khi đi cắm trại; đèn 
halogen đi-ốt phát quang; thiết bị chiếu sáng đi-ốt phát quang hữu cơ; đèn chiếu sáng cho 
phòng khách; thiết bị chiếu sáng cho các tòa nhà; đèn đi-ốt phát quang dùng trong kiến 
trúc; đèn tạo cảnh: đèn phóng điện cao áp; bóng đèn; đèn chiếu sáng trần nhà: thiết bị 
chiếu sáng đèn sợi đốt; đèn sợi đốt; đèn sợi đốt và phụ kiện đi kèm; đèn ba bước sóng; 
bóng đèn ba bước sóng; bóng đèn nhỏ; thiết bị chiếu sáng đi-ốt phát quang cho tủ trưng 
bày; đèn xoắn ốc; đèn chiếu điểm; đèn đi-ốt phát quang chiếu sáng trong nhà; thiết bị 
chiếu sáng trong nhà; đèn đi-ốt phát quang chiếu sáng ngoài trời; đèn trong phòng tắm; 
dụng cụ chiếu sáng bằng điện; thiết bị chiếu sáng bằng điện (không dùng cho xe cộ); đèn 
trần; thiết bị chiếu sáng trần nhà; đèn chiếu sáng cho lễ hội; đèn đi-ốt phát quang cho lễ 
hội; đèn chiếu sáng buổi tối; đèn đi-ốt phát quang dùng khi cắm trại; đèn huỳnh quang 
nén; đèn điện cho cây thông Nô-en; đèn chiếu sáng đi-ốt phát quang dùng năng lượng mặt 
trời; đèn pha; thiết bị chiếu sáng bảng điều khiển phẳng; đèn halogen; bóng đèn điện 
halogen; đèn huỳnh quang.  

 

 
(210) 4-2015-11451 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 

vụ thương mại Đồng Phát  
(VN) 
A12, tổ 8A, KP5, phường An Bình, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (loại trừ sơn cách nhiệt và cách điện). 
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

 
(210) 4-2015-11452 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 

vụ thương mại Đồng Phát  
(VN) 
A12 tổ 8A, KP5, phường An Bình, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (loại trừ sơn cách nhiệt và cách điện). 
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

 
(210) 4-2015-11453 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH Hải Đăng   (VN) 

05 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cung cấp dịch vụ ăn uống 

theo hợp đồng cho các buổi tiệc, hội họp, đám cưới.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi, mát xa (massage) và các dịch vụ tăng cường sức khỏe, sắc 
đẹp, cụ thể dịch vụ tắm thảo dược, tắm bùn khoáng, tắm hơi.  

 

 
(210) 4-2015-11454 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần tư vấn và 

đầu tư Nguyên Phú  (VN) 
01 Huỳnh Thúc Kháng, phường Hiệp 
Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông; 

thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; quản lý tài chính; định giá tài chính và phân tích tài chính; tư 
vấn tài chính; môi giới bất động sản.  

 

 
(210) 4-2015-11455 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) BlOTHERM   (MC) 

Roc Fleuri, 1 rue du TÐnao, MC-98000 
Monaco  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Nước hoa, nước thơm cô-lô-nhơ; gel và muối để tắm thường và tắm vòi hoa sen 
không dùng cho mục đích y tế; xà phòng vệ sinh, chế phẩm khử mùi cơ thể; mỹ phẩm cụ 
thể là kem, sữa, nước thơm, gel và phấn dùng cho mặt, cơ thể và tay chân; chế phẩm 
chống nắng (mỹ phẩm); chế phẩm trang điểm: dầu gội đầu, chất keo (gel), keo xịt bọt 
(dầu xức tóc) và dầu thơm để tạo kiểu dáng tóc và chăm sóc tóc; keo xịt tóc; chế phẩm 
nhuộm tóc và chế phẩm tẩy màu tóc; chế phẩm tạo sóng tóc và chế phẩm uốn xoăn tóc; 
tinh dầu dùng cho cá nhân.  

 

 
(210) 4-2015-11456 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.8; A3.7.24; A1.5.3; 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, trắng, nâu 
(731) JOTUN A/S    (NO) 

Hystadveien 167, 3209 Sandefjord, 
Norway   

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn, véc ni; sơn mài, sản phẩm chống gỉ và chất bảo quản gỗ, lớp phủ (bản chất 

là sơn) dùng cho tàu và giàn khoan dầu.  
 

 
(210) 4-2015-11457 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.8; A3.7.24; A1.5.3; 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, trắng, xanh nước 

biển 
(731) JOTUN A/S   (NO) 

Hystadveien 167, 3209 Sandefjord, 
Norway  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn, véc ni; sơn mài, sản phẩm chống gỉ và chất bảo quản gỗ, lớp phủ (bản chất 

là sơn) dùng cho tàu và giàn khoan dầu.  
 

 
(210) 4-2015-11458 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
công nghệ Viotek   (VN) 
Tiểu khu K1-G3, đường D1, khu công 
nghệ cao, phường Tân Phú, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, cụ thể: si rô.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
1281 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-11462 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Doanh nghiệp tư nhân kinh 

doanh vàng Hoàng Kim Sơn 24  
(VN) 
Khu vực 1, phường Châu Văn Liêm, 
quận ¤ Môn, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng trang sức mỹ nghệ, vàng trắng, bạch kim, cẩm thạch, đá quý, đá 

bán quý. 
 

 
(210) 4-2015-11463 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Du lịch Phú 

Quốc  (VN) 
Số 1 đường Võ Thị Sáu, khu phố 2, thị 
trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2015-11464 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 20.7.1; 3.7.17; 26.1.1; 18.1.21 
(591) Xanh dương, xanh cô ban, đỏ, trắng 
(731) Trung tâm đào tạo và sát 

hạch lái xe Thăng Long   (VN) 
Km 2133 + 985, quốc lộ 1A, phường 10, 
thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo và sát hạch lái xe.  
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(210) 4-2015-11465 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Hộ kinh doanh Hiệp Phong 

Miền Nam  (VN) 
32 Nguyễn Thị út, khóm 1, phường 3, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà. 

 
 

 
(210) 4-2015-11466 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A3.9.4 
(591) Xanh cô ban, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thủy sản 

Quang Minh  (VN) 
Lô 2.20A, khu công nghiệp Trà Nóc 2, 
phường Phước Thới, quận ¤ Môn, thành 
phố Cần Thơ 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 29: Thủy sản, hải sản.  

 
 

 
(210) 4-2015-11468 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.9.1 
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Trần Nam Hải  (VN) 

Số 9, ngách 595/39 đường Lĩnh Nam, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (LED), đèn trần (gắn 

trên trần nhà), đèn chùm, đèn chiếu sáng, bóng đèn điện, đèn nê - ông; đèn huỳnh quang; 
đèn com-pắc, phụ kiện của bóng đèn: vỏ đèn, chụp đèn, chao đèn, bầu thủy tinh của đèn, 
măng sông đèn, quạt điện; đại lý xuất nhập khẩu thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát 
quang (LED), đèn trần (gắn trên trần nhà), đèn chùm, đèn chiếu sáng, bóng đèn điện, đèn 
nê- ông; đèn huỳnh quang; đèn com-pắc, phụ kiện của bóng đèn: vỏ đèn, chụp đèn, chao 
đèn, bầu thủy tinh của đèn, măng sông đèn, quạt điện. 
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(210) 4-2015-11469 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A25.1.10 
(731) Hộ kinh doanh Trung Hòa  

(VN) 
493/88 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 
(511)   Nhóm 30: Bột cà ri; bột bò kho (gia vị); bột sa tế (gia vị); xốt cà chua; bột điều (gia vị); 

bột nghệ (gia vị) 
 
 

 
(210) 4-2015-11470 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.5.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương, đỏ, đỏ 

thẫm 
(731) Công ty TNHH sản xuất - kinh 

doanh Thái Ngân  (VN) 
398 Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 20: Kệ bếp; tủ bếp; kệ đựng đồ đạc; tủ đựng đồ đạc; bàn; ghế.  

 

 
(210) 4-2015-11471 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23; 1.5.1; 1.13.1
(591) Xanh nõn chuối, xanh thẫm 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày thể thao, dép.  
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(210) 4-2015-11472 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) DART INDUSTRlES INC.   (US) 

14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, 
Florida 32837, United States of America 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng để đựng và phân chia gạo; bát có nắp đậy kèm theo, cốc vại có 

nắp đậy kèm theo, cốc có nắp đậy kèm theo, thìa lớn dùng trong nhà bếp, bình đựng nước 
cho người đi du lịch, bình đựng nước dùng cho mục đích gia dụng, hộp đựng bữa ăn trưa; 
hộp đựng bánh sandwich, bình cách nhiệt; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng hoặc nhà bếp 
không làm bằng kim loại quý, bình rót có nắp đậy kèm theo, khuôn để làm món sa lát 
hoặc thạch có nắp đậy kèm theo, cái chảo có nắp đậy kèm theo (vật hình như cái bát có 
các lỗ thủng để đựng đồ trong nhà bếp), ca có nắp đậy kèm theo, đĩa dùng để gạn kem và 
đựng đường, hộp nhỏ đựng đường/cà phê/thuốc lá, túi cách nhiệt để đựng thức ăn và đồ 
uống, đĩa/khay đựng thức ăn, chai/lọ đựng nước, chai đựng nước dùng trong thể thao, hộp 
đựng muối hạt tiêu và bơ, khay để đồ gia vị, vật/giá để lõi ngô, mâm để thức ăn, hộp để 
trộn xa lát bằng tay có nắp đậy kèm theo, giá/khay để bánh ngọt và bánh nướng, túi để 
đựng và phun kem dùng để trang trí đồ nướng và thức ăn khác, đồ nhà bếp, cụ thể là, đồ 
chứa bằng nhựa và âu bằng đất nung có nắp đậy được dùng trong lò nướng và lò vi sóng, 
đĩa chịu nhiệt để gác muỗng, thớt, khay đá, tấm ván để nhồi bột, khuôn tạo hình cho bánh 
qui, cái chổi cao su/nùi cao su dùng dÓ quét nước dùng cho gia dụng, hộp đựng thức ăn 
trưa, vòng để treo khăn ăn không làm bằng kim loại quí, cái lót cốc không làm bằng giấy 
và không phải là khăn trải bàn, vật trang trí cho đồ làm bằng thủy tinh để đựng đồ uống 
dùng cho mục đích nhận biết/nhận dạng, đồ thủy tinh dùng cho mục đích gia dụng (để 
chứa đựng), que để khuấy đồ uống, hộp đựng bàn chải đánh răng, hộp đựng xà phòng; vật 
dụng dùng trong bếp, cụ thể là cái rây bột dùng trong nhà bếp, quả bóp dùng đề bơm mỡ 
lên thịt, cái nghiền gia vị bằng tay, trục cán dùng để nhào hoặc cán bột, xẻng dùng khi 
nấu nướng, xẻng để đảo hoặc lật thức ăn: cái đập trứng/đánh kem, xẻng/muỗng múc thức 
ăn, cái nạo thức ăn, cái ép tỏi, cái mở nút chai, muỗng múc kem, cái kẹp thức ăn, kẹp để 
nướng thức ăn và muôi dùng trong bếp và muôi múc có cán dài dùng trong bếp, đồ nấu 
nướng (không dùng điện) làm bằng thép không gỉ, cụ thể là: nồi nấu, ấm đun và chảo. 

 

 
(210) 4-2015-11473 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; A1.1.10; A1.11.8; 21.3.1 
(731) NBA PROPERTIES, LNC.   (US) 

Olympic Tower, 645 Fifth Avenue, New 
York, New York 10022, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo cụ thể là quần áo dệt kim, đồ đi chân, giầy để chơi bóng rổ, giầy thi 

đấu bóng rổ, dép đi trong nhà, áo ngắn tay không cổ (T-shirts), áo sơ mi, áo ngắn tay có 
cổ (polo shirts), áo thể thao dài tay cổ chui thường làm bằng sợi bông dày, quần thể thao 
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hai ống thường làm bằng sợi bông dày, quần dài hai ống, áo ba lỗ, áo len cổ chui có tay 
đan hoặt dệt kim, quần soóc, bộ quần áo ngủ pijama, áo thể thao nam có cổ và tay áo, áo 
chui có tay áo và cổ áo thường mặc khi chơi bóng bầu dục, áo len đan hoặc móc, thắt lưng 
(quần áo), cà vạt, áo ngủ dài, mũ, mũ lưỡi trai, mũ lưỡi trai không có chóp, bộ quần áo 
khoác mặc khi vận động thể thao, quần mặc khi vận động thể thao, áo mặc khi vận động 
thể thao, áo vét (trang phục), áo vét che gió (trang phục), áo pacca, áo choàng (măng tô), 
yếm dãi của trẻ em không làm bằng giấy, dải băng cuốn quanh đầu (trang phục), dải băng 
cuốn quanh cổ tay (trang phục), tạp dề (trang phục), quần áo lót, quần soóc đấm bốc, 
quần hai ống mặc thường ngày, mũ che tai (trang phục), găng tay (trang phục), găng tay 
hở ngón (trang phục), khăn choàng cổ, áo sợi đan và dệt có cổ và tay áo, váy nịt len dài, 
áo váy, đồng phục và áo váy cho các hoạt náo viên trong các hoạt động thể thao, quần áo 
bơi, bộ quần áo tắm, bộ đồ bơi, bộ áo tắm hai mảnh, bộ áo tắm hai mảnh có mảnh trên là 
áo chui đầu không có tay áo, quần đùi bơi, quần đùi tắm, quần bơi lửng dài dến đầu gối 
mặc khi lướt ván trên sóng, quần áo bơi có khả năng giữ ấm cho cơ thể trong nước lạnh, 
áo choàng dùng khi đi tắm biển, bộ đồ choàng ngoài dùng khi tắm áo choàng ngoài dùng 
khi tắm, dép xăng đan, dép xăng đan dùng trên bãi biển, mũ dùng trên bãi biển, lưỡi trai 
che nắng cho mắt, mũ trùm đầu khi bơi, mũ trùm đầu khi tắm, đồ đội đầu có gắn tóc giả.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và dụng cụ thể thao cụ thể là quả bóng rổ, bóng trong môn 
đánh gôn, quả bóng chày có kích cỡ lớn và dùng cho sân nhỏ, bóng thể thao, bóng dùng 
cho các trò chơi hành động làm bằng cao su và bóng dùng cho các trò chơi hành động làm 
bằng bọt xốp, bóng dùng cho trò chơi làm bằng vải nhung lông, bóng dùng cho trò chơi 
làm bằng chất dẻo, lưới dùng cho môn bóng rổ, bảng để gắn rổ lưới trong môn bóng rổ, 
bảng để gắn rổ lưới loại nhỏ dùng cho môn bóng rổ, bơm dùng để bơm bóng rổ và kim 
bơm đi kèm; gậy đánh gôn, túi đựng vật dụng đánh gôn, gậy đánh gôn loại ngắn, dụng cụ 
phụ để chơi gôn cụ thể là dụng cụ để sửa vầng đất cỏ bị bật ra do tác động của gậy đánh 
gôn, cọc phat bóng trong môn đánh gôn, vật để đánh dấu vị trí của bóng trong môn đánh 
gôn thường có dạng tròn dẹt như đồng xu, bao bảo vệ bọc bên ngoài túi đựng vật dụng 
đánh gôn, bao phủ bên ngoài bảo vệ đầu gậy đánh gôn, găng tay đánh gôn, ống đựng 
bóng đánh gôn, thảm cỏ có lỗ để chơi gôn, giá để gậy chơi bi-a, bóng bi-a, giá đựng bóng 
bi- a, bộ trò chơi phi tiêu dạng tủ có cửa đóng, trò chơi bóng rổ điện tử dạng bàn, trò chơi 
bóng rổ dạng bàn, trò chơi bóng rổ dạng bảng, trò chơi kỹ năng hành động, trò chơi nhiều 
người để giải trí cho trẻ em và người lớn tại các buổi tiệc, trò chơi trắc nghiệm thông tin 
về nhiều lĩnh vực và máy chơi trò chơi viđêô điện tử đặt tại các địa điểm công cộng và 
trung tâm giải trí, bộ dụng cụ chơi bóng rổ gồm lưới và còi, búp bê, búp bê trang trí, búp 
bê dành cho mục đích sưu tập, đồ chơi là hình các nhân vật hành động, đồ chơi là hình 
các nhân vật hành động có đầu gắn trên lò xo lắc lư được, đồ chơi được nhồi bên trong, đồ 
chơi bằng vải nhung lông, trò chơi xếp hình từ những miếng nhỏ, đồ chơi xây dựng kiểu 
hình khối để lắp ghép, đồ trang trí cây thông Nô-en (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo) và tất 
đựng quà trong lễ Nô-en không bao gồm đồ chiếu sáng và bánh kẹo; xe cộ làm đồ chơi 
dạng ô tô, xe tải, tàu hỏa và xe thùng chở hàng và người, tất cả mang chủ đề bóng rổ, đồ 
chơi bằng bọt xốp có hình ngón tay và cúp thể thao, cúp thể thao làm đồ chơi, bài lá, trò 
chơi bằng bài lá, đồ chơi tạo tiếng động, đồ chơi hình con vật; đồ chơi trên bãi biển cụ thể 
lâ bóng chơi trên bãi biển, quả bóng bơm được, cái xô đồ chơi, cái xẻng đồ chơi, đồ chơi 
dùng với cát, đồ chơi cho trẻ em chơi trong khay thùng chứa cát có thành thấp, đồ chơi 
phun nước; các phụ kiện dùng để bơi tắm ở bể bơi cụ thể là phao bơi, phao tắm, phao nổi 
dạng tấm làm đồ chơi, phao bơi bằng bọt xốp, phao bơi hình vòng tròn, phao tắm hình 
vòng tròn, phao tắm hình vòng tròn bằng bọt xốp, phao nằm dạng ván, ván lướt sóng, bộ 
chân nhái dùng để bơi, bộ chân nhái dùng để lướt sóng, phao nổi lồng vào cánh tay và 
phao nổi gắn vào cánh tay để hỗ trợ bơi, tất cả dùng cho mục đích giải trí; bộ trò chơi 
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bóng chuyên bao gồm bóng, lưới, đường biên và còi, và bộ trò chơi môn pô lô dưới nước 
bao gồm bóng, lưới và còi; điều kiểu ống bằng vải hở hai đầu dùng để trang trí; bản sao 
thu nhỏ của sân vận động, cụ thể là mô hình nhỏ của sân vận động bằng chất dẻo dùng 
làm đồ chơi; quả cầu tuyết; máy chơi trò chơi video để dùng với máy thu hình và bộ điều 
khiển cầm tay để dùng với hệ thống máy trò chơi video sử dụng bảng phím điều khiển.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giải trí có bản chất là các chương trình phát thanh và 
truyền hình đang diễn ra trong lĩnh vực bóng rổ và giới thiệu trực tiếp các trận thi đấu 
bóng rổ vâ các buổi trình diễn bóng rổ; sản xuất và phân phối các chương tnnh phát thanh 
và truyền hình về các trận thi đấu bóng rổ, các sự kiện bóng rổ và các chương trình trong 
lĩnh vực bóng rổ; tổ chức và tiến hành các buổi hướng dẫn và các cuộc cắm trại cho người 
chơi bóng rổ, các buổi hướng dẫn và cắm trại cho các huấn luyện viên bóng rổ, các buổi 
hướng dẫn và cắm trại cho các đội nhảy múa và các cuộc chơi bóng rổ; dịch vụ giải trí có 
bản chất là các buổi trình diễn của các cá nhân hóa trang giả linh vật hoặc của các đội 
nhảy múa trong các chương trình thi đấu và trình diễn bóng rổ, các buổi hướng dẫn, cắm 
trại, cổ động, và các sự kiện khác liên quan đến bóng rổ, các sự kiện và buổi tiệc đặc biệt; 
dịch vụ câu lạc bộ người hâm mộ; dịch vụ giải trí cụ thể là dịch vụ cung cấp các trang 
web nổi bật với các dữ liệu đa phương tiện dưới dạng các sự kiện nổi bật trên truyền hình, 
các sự kiện nổi bật trên truyền hình mang tính tương tác, dữ liệu hình ảnh, tệp ghi dữ liệu 
hình ảnh, tuyển tập các sự kiện ghi hình nổi bật mang tính tương tác, các chương trình 
phát thanh, các sự kiện phát thanh nổi bật, và các dữ liệu ghi âm trong lĩnh vực bóng rổ; 
cung cấp tin tức và thông tin có bản chất là các số liệu thống kê và thông tin lặt vặt trong 
lĩnh vực bóng rổ; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến không tải xuống được cụ thể là trò 
chơi máy vi tính, trò chơi viđêô, trò chơi viđêô mang tính tương tác, trò chơi kỹ năng 
hành động, trò chơi trên máy điện tử, trò chơi glải trí cho trẻ con và người lớn trong các 
buổi tiệc, trò chơi trên bảng, trò chơi đô, và trò chơi trắc nghiệm kiến thức về các lĩnh 
vực; dịch vụ xuất bản điện tử cụ thể là xuất bản tạp chí, sách hướng dẫn, bản tin, sách tô 
màu, lịch thi đấu của người khác trong lĩnh vực bóng rổ một cách trực tuyến thông qua 
internet; cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính (thông tin) trực tuyến trong lĩnh vực bóng rổ.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-11474 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 (731) Công ty cổ phần TECOMEN  
(VN) 
Số 1/15 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc không khí, thiết bị phân phối nước, thiết bị khử trùng, thiết bị làm 

sạch nước, thiết bị lọc nước, thiết bị máy móc để tinh lọc nước, bộ lọc nước uống, thiết bị 
ion  hóa dùng để xử lý nước hoặc không khí. 
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(210) 4-2015-11475 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần TECOMEN  
(VN) 
Số 1/15, đường Ngọc Hồi, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc không khí; thiết bị phân phối nước; thiết bị khử trùng; thiết bị làm 

sạch nước; thiết bị lọc nước; thiết bị máy móc để tinh lọc nước; bộ lọc nước uống; thiết bị 
ion hóa dùng để xử lý nước hoặc không khí. 

 

 
(210) 4-2015-11476 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Hà Thành Hải 
Dương  (VN) 
Số nhà 256 đường Lương Thế Vinh, 
phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: ống mềm phi kim loại; khớp nối ống không bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: ống dẫn cứng không bằng kim loại (xây dựng); phụ kiện nối ghép cho ống 
cứng không bằng kim loại như: tê, cút, chếch, ống nối.  

 
Nhóm 20: Van nhựa (không phải là bộ phận của máy).  

 

 
(210) 4-2015-11477 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2015-11478 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) HANWHA ADVANCED MATERIALS 

CORPORATION  (KR) 
(Janggyo-dong), Hanwha Bldg., 86, 
Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Màng mỏng bằng polyme dùng để sản xuất bảng mạch điện tử; tấm bằng chất 

dẻo được phủ chất dính (không dùng để bao gói); màng bằng chất dẻo (không dùng để 
bao gói); vật liệu cách điện; chất cách điện; băng dính (không phải văn phòng phẩm, dùng 
cho mục đích y tế hay gia dụng hay để cách điện); băng cách điện; băng tự dính (không 
phải văn phòng phẩm, dùng cho mục đích y tế hay gia dụng hay để cách điện); tấm mỏng 
bằng chất dẻo mạ đồng dùng cho bảng mạch; vật dùng để làm cứng để gia cố bảng mạch; 
tấm liên kết bảng mạch, màng phủ cho bảng mạch; màng bằng chất dẻo để chắn sự nhiễu 
động điện từ (không dùng để bao gói); tấm lót bằng chất dẻo để chắn sự nhiễu động điện 
từ (không dùng để bao gói). 

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý chất dẻo; dịch vụ làm khuôn và xử lý chất dẻo; dịch vụ xử lý vật 
liệu về chất dẻo.  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-11479 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.22; 24.9.1 
(591) Đỏ, hồng, vàng, vàng đậm, xanh lá cây, 

xanh dương, nâu, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương  (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Ham 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 
 
 
 
 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
1289 

(210) 4-2015-11480 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 24.9.1; A8.1.10; 5.5.19; A5.5.20; 

A5.5.22; 26.1.1; 26.4.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, đỏ sẫm, hồng, hồng nhạt, vàng, vàng 

đậm, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh 
lơ, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 
Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 
 

 

(210) 4-2015-11481 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A8.1.10; 5.5.19; A5.5.20; A5.5.22; 

26.1.1; 26.1.2; 26.4.1; 24.9.1 
(591) Đỏ, hồng, vàng, vàng đậm, vàng nhạt, 

xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh lơ, 
ghi xám nhạt, nâu, đen, trắng, đỏ sẫm 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 
Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 
 

 

(210) 4-2015-11482 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A8.1.10; 5.5.19; A5.5.20; A5.5.22; 

26.1.1; 26.4.1; 24.9.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, hồng, hồng nhạt, vàng, vàng đậm, 

vàng nhạt, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 
xanh lơ, ghi xám nhạt, nâu, đen, trắng, 
đỏ sẫm 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 
Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2015-11483 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A8.1.10; 5.5.19; A5.5.20; A5.5.22; 

26.1.1; 26.1.2; 26.4.1; 24.9.1 
(591) Đỏ, đỏ sẫm, hồng, vàng, vàng đậm, vàng 

nhạt, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh 
lơ, xanh dương, xanh dương nhạt, đen, 
trắng 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 
Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 
 
 

(210) 4-2015-11484 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 24.9.1; A26.11.8; A8.1.10 
(591) Đỏ, trắng, vàng, vàng nhạt 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2015-11486 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.9.1; 26.1.2; 5.7.8; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây, xanh lá cây 

nhạt, tím 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2015-11487 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 24.9.1; 25.1.25; A12.1.15; 7.1.1; 

6.7.4; 7.1.17 
(591) Đỏ, cam, vàng, vàng đồng, trắng, xanh 

dương 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2015-11488 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 24.9.1; 25.1.25; 7.1.1; 6.7.4; 

7.1.17; A12.1.15 
(591) Đỏ, vàng, vàng đồng, trắng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2015-11489 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 24.9.1; 25.1.25; 7.1.1; 7.1.17; 

6.7.4; A12.1.15 
(591) Đỏ, vàng, vàng đồng, trắng, xanh dương, 

nâu 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2015-11490 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 24.9.1; 25.1.25; 7.1.1; 7.1.17; 

6.7.4; A12.1.15 
(591) Đỏ, vàng, vàng đồng, trắng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2015-11491 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 25.1.25; 24.9.1; A8.1.14 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, vàng, vàng nhạt, 

nâu, cam 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2015-11492 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.9.1; 26.1.2; 25.1.25; A8.1.10; 7.1.1; 

7.1.17; 6.7.4; A12.1.15 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh dương, vàng đồng, 

nâu nhạt 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2015-11493 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 24.9.1; 25.1.25; A8.1.14 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, nâu, vàng, vàng 

đồng 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2015-11494 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 24.9.1; 25.1.25; A8.1.10; 5.7.6; 

7.1.1; 7.1.17; 6.7.4; A12.1.15 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, vàng, vàng đồng 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 

Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 

 
4-2015-11495 

 
(220) 

 
11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.1.25; A5.5.22; 11.3.14; A8.1.10 
(591) Trắng, nâu, nâu đậm, nâu nhạt, vàng, 

vàng đậm, vàng nhạt, vàng nâu, hồng, 
hồng nhạt, đen 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 
Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-11496 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.1.25; A5.5.22; 11.3.14; 25.1.6; 26.1.1
(591) Trắng, nâu, nâu đậm, nâu nhạt, vàng, 

vàng đậm, vàng nhạt, vàng nâu, hồng, 
hồng nhạt, đen 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 
Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-11497 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A8.1.10; 18.3.2; A7.1.11; 4.1.2; 4.1.3; 

A25.1.10; 25.1.25; 6.7.11; A6.19.16 
(591) Trắng, nâu, nậu đậm, nâu nhạt, vàng, 

vàng đậm, vàng nhạt, vàng nâu, xanh 
dương, xanh dương đậm, xanh dương 
nhạt, xanh da trời, xanh da trời nhạt, 
xanh lá cây, xanh lá cây đậm, vàng xanh, 
xám, đen 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 
Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2015-11498 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.1.3; 4.1.2; A8.1.10; 18.3.2; A7.1.11; 

25.1.25; A25.1.10; 6.7.11; A6.19.16 
(591) Trắng, nâu, nâu đậm, nâu nhạt, vàng, 

vàng đậm, vàng nhạt, vàng nâu, xanh 
dương, xanh dương đậm, xanh dương 
nhạt, xanh da trời, xanh da trời nhạt, 
xanh lá cây, xanh lá cây đậm, vàng xanh, 
xám, đen 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô Bình 
Dương   (VN) 
26 VSIP, đường số 8, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2015-11499 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.5 
(591) Đỏ, vàng, nhũ vàng, trắng 
(731) Lý Lệ Quân  (VN) 

Số 467 quốc lộ 1A, ấp An Trạch, xã An 
Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Lạp xưởng; chả cá; chả tép; chả bò.  
 

Nhóm 30: Bánh pía; mứt bí; kẹo thèo lèo.  
 

 
(210) 4-2015-11500 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.17 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Việt á Châu   (VN) 
80A Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 25: Giày; dép; đế giày; đế dép.  
 

 
(210) 4-2015-11501 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.14; 26.1.1; A11.3.4; 25.1.6 
(591) Đỏ, nâu nhạt, nâu, xanh lá cây nhạt, 

xanh lá cây, xanh lá cây đậm, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất trà 

Hùng Phát   (VN) 
Tổ 4, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước chấm (thành phần chủ yếu từ nước mắm); rau củ quả (đã sơ chế và bảo 

quản).  
 

Nhóm 30: Gạo; ngũ cốc; bột dùng cho thực phẩm; gia vị; thảo mộc (đồ gia vị); nước xốt 
(đồ gia vị).  

 
Nhóm 32: Nước trái cây; bột giải khát hòa tan.  

 
 

 
(210) 4-2015-11502 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.14; 26.1.1; 5.9.19; A11.3.4 
(591) Đỏ, nâu đỏ, nâu nhạt, nâu, nâu đậm, 

xanh lá cây nhạt, xanh lá cây, xanh lá 
cây đậm, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần sản xuất trà 
Hùng Phát   (VN) 
Tổ 4, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Nước chấm (thành phần chủ yếu từ nước mắm); rau củ quả (đã sơ chế và bảo 

quản).  
 

Nhóm 30: Gạo; ngũ cốc; bột dùng cho thực phẩm; gia vị; thảo mộc (đồ gia vị); nước xốt 
(đồ gia vị).  

 
Nhóm 32: Nước trái cây; bột giải khát hòa tan.  
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(210) 4-2015-11503 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.14; 26.1.1; A11.3.4; A11.3.7 
(591) Đỏ, nâu đỏ, nâu nhạt, nâu, nâu đậm, 

xanh lá cây nhạt, xanh lá cây, xanh lá 
cây đậm, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần sản xuất trà 
Hùng Phát    (VN) 
Tổ 4, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước chấm (thành phần chủ yếu từ nước mắm); rau củ quả (đã sơ chế và bảo 

quản).  
 

Nhóm 30: Gạo; ngũ cốc; bột dùng cho thực phẩm; gia vị; thảo mộc (đồ gia vị); nước xốt 
(đồ gia vị).  

 
Nhóm 32: Nước trái cây; bột giải khát hòa tan.    

 
 
 

 
(210) 4-2015-11504 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.14; 26.1.1; 25.1.6; A11.3.3 
(591) Đỏ, nâu đỏ, nâu nhạt, nâu, nâu đậm, 

xanh lá cây nhạt, xanh lá cây, xanh lá 
cây đậm, vàng, vàng nhạt, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần sản xuất trà 
Hùng Phát   (VN) 
Tổ 4, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước chấm (thành phần chủ yếu từ nước mắm); rau củ quả (đã sơ chế và bảo 

quản).  
 

Nhóm 30: Gạo; ngũ cốc; bột dùng cho thực phẩm; gia vị; thảo mộc (đồ gia vị); nước xốt 
(đồ gia vị).  

 
Nhóm 32: Nước trái cây; bột giải khát hòa tan.    
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(210) 4-2015-11505 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đỏ, nâu đỏ, nâu nhạt, nâu, nâu đậm, 

xanh lá cây nhạt, xanh lá cây, xanh lá 
cây đậm, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần sản xuất trà 
Hùng Phát    (VN) 
Tổ 4, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước chấm (thành phần chủ yếu từ nước mắm); rau củ quả (đã sơ chế và bảo 

quản).  
 

Nhóm 30: Gạo; ngũ cốc; bột dùng cho thực phẩm; gia vị; thảo mộc (đồ gia vị); nước xốt 
(đồ gia vị).  

 
Nhóm 32: Nước trái cây; bột giải khát hòa tan.    

 
 

 
(210) 4-2015-11506 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.14; 26.1.1; A25.7.22; A11.3.4 
(591) Đỏ, nâu đỏ, nâu nhạt, nâu, nâu đậm, 

xanh lá cây nhạt, xanh lá cây, xanh lá 
cây đậm, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần sản xuất trà 
Hùng Phát    (VN) 
Tổ 4, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước chấm (thành phần chủ yếu từ nước mắm); rau củ quả (đã sơ chế và bảo 

quản).  
 

Nhóm 30: Gạo; ngũ cốc; bột dùng cho thực phẩm; gia vị; thảo mộc (đồ gia vị); nước xốt 
(đồ gia vị).  

 
Nhóm 32: Nước trái cây; bột giải khát hòa tan.    
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1299 

(210) 4-2015-11507 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.1.14; A3.1.24; 22.5.19; 4.5.15 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) RIGO TRADING S.A.   (LU) 

6, Route de TrÌves, EBBC, Building E, 
2633 Senningerberg, Luxemburg  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-11508 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.5.15; 3.1.14; A3.1.24; 22.5.19 
(591) Đỏ đậm, trắng, đen 
(731) RiGO TRADING S.A.    (LU) 

6, Route de TrÌves, EBBC, Building E, 
2633 Senningerberg, Luxemburg  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-11509 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.5.15; 3.1.14; A3.1.24; 22.5.19 
(591) Vàng, trắng, đen. 
(731) RiGO TRADING S.A.    (LU) 

6, Route de TrÌves, EBBC, Building E, 
2633 Senningerberg, Luxemburg  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-11510 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.5.15; 3.1.14; A3.1.24; 22.5.19 
(591) Trắng ánh kim, trắng, đen 
(731) RiGO TRADING S.A.    (LU) 

6, Route de TrÌves, EBBC, Building E, 
2633 Senningerberg, Luxemburg   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-11511 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.5.15; 3.1.14; A3.1.24; 22.5.19 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen 
(731) RiGO TRADING S.A.    (LU) 

6, Route de TrÌves, EBBC, Building E, 
2633 Senningerberg, Luxemburg   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-11512 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.5.15; 3.1.14; A3.1.24; 22.5.19 
(591) Da cam, trắng, đen 
(731) RIGO TRADING S.A.    (LU) 

6, Route de TrÌves, EBBC, Building E, 
2633 Senningerberg, Luxemburg   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-11513 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đỏ, trắng 
(731) HARIBO HOLDING GMBH & CO. KG  

(DE) 
Hans-Riegel-Strabe 1, 53129 Bonn, 
Germany  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-11514 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) SCHOLASTIC INC.   (US) 

557 Broadway, New York, New York 
10012, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 16: Sách giáo khoa, sách hướng dẫn dành cho giáo viên, sách bài tập và sách thực 

hành.  
 

 
(210) 4-2015-11515 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Vàng, đỏ, trắng 
(731) XIAMEN SO FUNNY TECHNOLOGY 

CO., LTD.   (CN) 
Unit 01&04, F/26, Tower A, CCRE 
Building, No. 666 Xiahe Road, Siming 
District, Xiamen City China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; nhiếp ảnh; dịch vụ 

sáng tác nhạc/dịch vụ viết bản phối khí âm nhạc; sản xuất nhạc; dịch vụ viết kịch bản 
phim, kịch; xuất bản sách; sản xuất phim, trừ phim quảng cáo; xuất bản văn bản (không 
bao gồm những bài quảng cáo); xuất bản trực tuyến sách và báo điện tử (không tải về 
được); tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí).  
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Nhóm 42: Thiết kế quần áo; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật 
phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; thiết kế hệ 
thống máy tính; phân tích hệ thống máy tính; cài đặt phần mềm máy tính; chuyển đổi dữ 
liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính (không phải là chuyển đổi vật lý). 

 
Nhóm 45: Dịch vụ người đi kèm; dịch vụ người hộ tống trong các cuộc giao tiếp thượng 
lưu (người đi kèm); dịch vụ trông giữ thú nuôi tại nhà; dịch vụ sắp xếp các cuộc hẹn hò; 
dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ; dịch vụ li xăng sở hữu trí 
tuệ; li xăng phần mềm máy tính (dịch vụ pháp lý); tư vấn về sở hữu trí tuệ; cho thuê quần 
áo.  

 
 

 
(210) 4-2015-11516 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty Cổ phần An Viên   (VN) 

Lô CC-A, đường 2A, khu đô thị Biển An 
Viên, phường Vĩnh Trường, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; sinh phẩm y tế; vacxin; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 10: Thiết bị sử dụng trong xét nghiệm y tế, thiết bị phóng điện trị liệu, thiết bị và 
dụng cụ y tế, thiết bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế, thiết bị hồi sức, 
thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối dược phẩm, trang thiết bị y tế.  

 
 

 
(210) 4-2015-11517 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.7 
(591) Xanh da trời nhạt, xanh da trời đậm, đỏ, 

xám 
(731) Công ty TNHH Tuệ Linh   (VN) 

Tầng 5 Tòa nhà 29T1, đường Hoàng Đạo 
Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
1303 

(210) 4-2015-11518 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH Tuệ Linh   (VN) 

Tầng 5 tòa nhà 29T1, đường Hoàng Đạo 
Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

 
(210) 4-2015-11519 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đỏ, xanh nước biển, đen 
(731) Công ty TNHH Tuệ Linh    (VN) 

Tầng 5 Tòa nhà 29T1, đường Hoàng Đạo 
Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

 
(210) 4-2015-11520 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH Tuệ Linh   (VN) 

Tầng 5 tòa nhà 29T1, đường Hoàng Đạo 
Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khừ khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-11521 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH Tuệ Linh   (VN) 

Tầng 5 tòa nhà 29T1, đường Hoàng Đạo 
Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khừ khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-11522 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.17.5; 24.15.21; A24.15.7 
(591) Đỏ, xanh nước biển đậm, trắng, xám 

nhạt 
(731) Công ty TNHH Tuệ Linh   (VN) 

Tầng 5 tòa nhà 29T1, đường Hoàng Đạo 
Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khừ khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-11523 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.15; 26.4.2; 25.5.25 
(591) Hồng, xanh da trời nhạt, trắng, tím 
(731) Công ty cổ phần Evanice 

Quốc tế   (VN) 
Tầng 2 tòa nhà 29T1, đường Hoàng Đạo 
Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  
 

 
(210) 4-2015-11524 (220) 11.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

mỹ phẩm DMC   (VN) 
1/17/18 ngõ 295, phố Bạch Mai, phường 
Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-11527 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Cơ sở may Anh Thư  (VN) 
260/42 Nguyễn Thái Bình, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2015-11530 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần BLUEBIRD 

Việt Nam  (VN) 
Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy viết, giấy in, giấy tập (văn phòng phẩm), giấy vẽ, giấy bìa, lịch bằng giấy.  

 

 
(210) 4-2015-11531 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.3.1; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Trắng, xanh lá, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Triệu Kim Long  (VN) 
Số 20 Nguyễn Trãi, khóm 1, phường 9, 
thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt; cà phê rang; cà phê bột; trà; mật ong; tiêu. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-11533 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Lê Như Ngọc  (VN) 
Phòng 1401, N2C, khu đô thị Trung Hòa, 
Nhân Chính, Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); sơn gỗ; véc ni. 
 

Nhóm 19: Bột bả tường. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-11534 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Sơn   (VN) 
Phòng 1401, N2C, khu đô thị Trung Hòa, 
Nhân Chính, Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); sơn gỗ; véc ni. 
 

Nhóm 19: Bột bả tường. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-11535 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh lá cây, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần địa ốc Long 
Điền  (VN) 
104/4, ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới bất động sản. 
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(210) 4-2015-11536 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.21; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất thương mại Bông Sen 
Vàng  (VN) 
Số 2- No2 khu đô thị Mỹ Đình 1, phường 
Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm làm sạch.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 30: Trà, cà phê, ca cao.  
 

Nhóm 32: Siro dùng cho đồ uống, đồ uống không cồn gồm: nước hoa quả, nước khoáng, 
nước tinh khiết. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn trừ bia, rượu vang, rượu hoa quả. 

 

 
(210) 4-2015-11537 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 7.3.2; 26.4.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Đại Hòa Phát  
(VN) 
Số 281 đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm định hình, cửa nhôm, cửa cuốn kim loại.  
 

Nhóm 19: Thanh nhựa UPVC dùng trong xây dựng và trang trí nội thất, thanh nhựa dùng 
cho cửa nhựa, thanh nhựa dùng cho trần nhà, cửa nhựa, vách kính dùng trong xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-11538 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.1; A26.11.12 
(591) Tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Quốc 
tế MIKIO Việt Nam  (VN) 
Lô 11-H1, khu đô thị Yên Hòa, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (SPA); dịch vụ chữa bệnh bằng xoa bóp dầu thơm; 
thuật nắn bóp cột sống; xoa bóp; vật lý trị liệu; chăm sóc sức khỏe. 

 
 

 
(210) 4-2015-11539 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Quốc tế Phú 
Thịnh  (VN) 
P.102 nhà A2, Nguyễn Tuân, Nhân 
Chính, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; bình nước nóng cho nhà tắm; chậu rửa gắn cố định; ống dẫn nước 

dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh. 
 
 

 
(210) 4-2015-11540 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.2.7; 5.5.19; A5.5.22 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Cơ sở chế biến thực phẩm Vân 
Trang  (VN) 
Thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 30: Bột canh. 

 
 

 
(210) 4-2015-11543 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A11.1.6; 26.1.1; 8.7.3 
(591) Trắng, đỏ, cam, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Đàm Thị Hải An  (VN) 
Số 17 Trần Quang Khải, phường Hoàng 
Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố 
Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2015-11544 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 26.3.2; A17.3.2 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Khoa học và 
Công nghệ Giáo dục Việt Nam  
(VN) 
Phòng 1903, tòa nhà Thành Công, 57 
Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính: phần mềm tạo đề thi và chấm thi trắc nghiệm trên máy vi 

tính; phần mềm phân tích đề thi trắc nghiệm; phần mềm chấm thi trắc nghiệm. 
 

 
(210) 4-2015-11545 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(591) Đen, xanh da trời (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thân Thiện 
Việt Nam  (VN) 
Số 16, tổ 15, phố Yên Hòa, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; thiết bị và máy 

móc để tinh lọc nước.  
 

 
(210) 4-2015-11546 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A25.7.7 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thân Thiện 
Việt Nam  (VN) 
Số 16, tổ 15, phố Yên Hòa, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; thiết bị và máy 

móc để tinh lọc nước.  
 

 
(210) 4-2015-11547 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.17; A3.7.24; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thân Thiện 
Việt Nam  (VN) 
Số 16, tổ 15, phố Yên Hòa, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; thiết bị và máy 
móc để tinh lọc nước.  

 
 

 
(210) 4-2015-11548 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp công 
nghệ Sài Gòn  (VN) 
156/5/21 Tô Hiến Thành, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính; máy quay phim; máy ảnh; máy in dùng với máy tính; máy fax; bộ 

ngắm nhiếp ảnh. 
 
 

 
(210) 4-2015-11549 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) NERIUM BIOTECHNOLOGY, INC.  

(US) 
11467 Huebner Road, Suite 175, San 
Antonio Texas 78230, USA 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; chế phẩm chăm sóc da tại chỗ 

không chứa thuốc, cụ thể là kem, nước thơm da, sữa dưỡng thể, chế phẩm dạng kem, gel, 
chế phẩm tắm dạng bọt, dầu tắm, chế phẩm làm sạch và săn da, chế phẩm làm sạch, chế 
phẩm dạng xịt, chế phẩm tẩy tế bào chết, khăn giấy mỹ phẩm được làm ẩm trước, gel tắm, 
sữa dưỡng da, kem dưỡng da, chế phẩm dưỡng thể dạng gel, chế phẩm dưỡng da dạng 
lỏng, chế phẩm dưỡng da dạng xịt, kem dưỡng ẩm chống lão hóa da dùng toàn thân, kem 
làm sạch và săn da, nước thơm và kem để giảm hiện tượng da sần, nước thơm dưỡng da 
không chứa thuốc; kem dưỡng da không chứa thuốc; gel dưỡng da không chứa thuốc; chế 
phẩm làm sạch và săn da không chứa thuốc để dưỡng da; chế phẩm dạng xịt để dưỡng da 
không chứa thuốc; chế phẩm mỹ phẩm để dưỡng ẩm, làm săn chắc, làm giảm sự xuất hiện 
da sần, làm mịn và dưỡng da; mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; hương liệu 
(tinh dầu); chất làm se dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu thơm không dùng cho mục đích 
y tế; kem mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu cho mục đích mỹ 
phẩm; xà phòng dùng cho cá nhân; mặt nạ cho da dùng trong mỹ phẩm; chất pha chế dầu 
thơm; chế phẩm chăm sóc môi không chứa thuốc; chế phẩm dùng trị nhiệt miệng tại chỗ 
không chứa thuốc; chế phẩm làm sạch; chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; 
chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ 
phẩm, nước xức tóc; chế phẩm đánh răng. 
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(210) 4-2015-11550 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) NERIUM BIOTECHNOLOGY, INC.  

(US) 
11467 Huebner Road, Suite 175, San 
Antonio Texas 78230, USA  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chăm sóc da có chứa thuốc; chế phẩm chăm sóc da tại chỗ có chứa 

thuốc, cụ thể là kem, thuốc xức ngoài da, thuốc mỡ, gel, chế phẩm làm sạch và săn da, 
chế phẩm làm sạch, chế phẩm tẩy tế bào chết; chế phẩm dược; chế phẩm dược để chăm 
sóc da; chất gây nghiện dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hoá học dùng cho mục đích 
dược phẩm; chế phẩm hoá học dùng cho mục đích y tế; dầu y tế; thuốc mỡ dược phẩm; 
kem cho mục đích y tế; nước thơm dùng cho mục đích y tế; thuốc mỡ cho mục đích y tế; 
gel cho mục đích y tế; chất làm sạch và săn da cho mục đích y tế; chế phẩm tẩy tế bào 
chết cho mục đích y tế; chế phẩm dược để điều trị và ngăn chặn các bệnh về da; chế phẩm 
chống nắng tại chỗ có chứa thuốc, cụ thể là nước xức ngoài da, kem, nước thơm, gel, dầu 
chống nắng và son dưỡng môi; nước xức ngoài da, kem, gel và dầu chống nắng có chứa 
thuốc; kem, nước xức ngoài da, gel, dầu và son dưỡng môi dùng sau khi phơi nắng có 
chứa thuốc; chế phẩm dược sử dụng trong việc điều trị các bệnh về hệ miễn dịch, ung thư, 
HIV  AIDS, viêm gan C, bệnh herpes và các bệnh do virus khác; các chế phẩm dược, và 
thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho 
người và động vật, cao dán, vật liệu dùng để băng bó; vật liệu để hàn răng và sáp nha 
khoa; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, 
chất diệt cỏ.  

 
 

 
(210) 4-2015-11551 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.7.21; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh, đen, nâu 

(540) 

  

(731) Viện nghiên cứu và phát triển 
Vùng  (VN) 
Số 70, phố Trần Hưng Đạo, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 31: Quả bơ tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán quả bơ tươi. 
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(210) 4-2015-11552 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.15.15; 26.13.1 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên xuất nhập 
khẩu Thụy Hổ  (VN) 
123/15/24/4 Kp2, TTH21, phường Tân 
Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-11553 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.15.15; 26.13.1 
(591) Hồng, vàng, đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Ngô Dũng Phương  
(VN) 
17/7 Bùi Cẩm Hổ, phường Tân Thới Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 28: Xe cộ đồ chơi: xe cào, xe xúc, xe tăng, xe thể thao, xe điện thoại, xe hàng, xe 

đục, xe đua; đồ chơi: trống nhỏ, trống lớn, trống đại, vợt tennis, chó lớn, con bọ, trực 
thăng lớn, trực thăng nhỏ. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-11554 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần BE THO DA  
(VN) 
530/8 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn thiết kế; thiết kế trang trí nội thất.  
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(210) 4-2015-11555 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH cơ khí SEIKI Việt 
Nam  (VN) 
Đường D2, KCN Đại Đồng- Hoàn Sơn, 
xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 
Ninh  

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe đạp điện, phụ tùng xe đạp và phụ tùng xe đạp điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán: xe đạp, xe đạp điện, phụ tùng xe đạp và phụ tùng xe đạp điện.  
 
 

 
(210) 4-2015-11556 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.7.23; 2.7.15 (540) 

  

(731) Lê Thúy Hiền   (VN) 
Số nhà 29b ngõ 75 Xuân Đỉnh, phường 
Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu, dầu thơm không dùng cho mục đích y tế, dầu thơm. 
 

Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng. 
 

Nhóm 14: Bùa hộ mạng (bằng đá quý, vàng bạc), đá quý, nhẫn, vòng đeo tay, trâm cài 
đầu, dây chuyền, hoa tai, dây vàng, đồ châu báu, đồ trang sức, đồ kim hoàn, ngọc trai. 

 
Nhóm 20: Hổ phách vàng, móng guốc động vật, tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, sáp, thạch 
cao hoặc chất dẻo, đồ gỗ mỹ thuật, khung tranh ảnh, đồ đạc trong nhà, sừng động vật, san 
hô. 

 
Nhóm 21: Lư đốt xông nước hoa, tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất nung hoặc thủy 
tinh, đồ trang trí bằng sứ, bát đĩa bằng sành, tách cốc chén, đồ sứ để chứa đựng. 

 
Nhóm 26: Hàng thêu thùa để trang trí, trang hoàng; đồ trang trí cho quần áo. 

 
Nhóm 30: Trà ướp lạnh, trà đã đông lạnh; trà; đồ uống trên cơ sở trà. 

 
Nhóm 33: Rượu gạo, rượu đắng, rượu táo, rượu cốc tai, rượu hỗn hợp, rượu mạnh, đồ 
uống được chưng cất. 
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(210) 4-2015-11557 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.21; 16.3.11 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và tầm nhìn yêu âm nhạc  (VN)
125/20 Hòa Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sĩ; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tổ chức triển lãm cho mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; sản 
xuất phim quảng cáo; quảng cáo trên truyền hình. 

 
Nhóm 38: Truyền hình cáp; phát thanh; truyền hình; phát sóng truyền thanh, truyền hình 
không dây; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; hãng thông tấn. 

 
Nhóm 41: Rạp chiếu phim; phân phối phim điện ảnh; vận hành nhà hát; cung cấp thông 
tin và bài viết trong lĩnh vực phim, làm phim và giải trí; dịch vụ giải trí, cụ thể là, sản xuất 
chương trình hòa nhạc, chương trình biểu diễn âm nhạc, nhạc kịch, chương trình truyền 
hình hoặc trình diễn kịch, lập kế hoạch và tổ chức các liên hoan phim; dịch vụ ghi phụ đề 
cho phim, sách; cho thuê máy chiếu phim và phụ tùng của máy chiếu phim, dịch vụ sản 
xuất phim hoạt hình; phát hành phim điện ảnh thông qua rạp chiếu phim; xuất bản các ấn 
phẩm định kỳ (ngoại trừ các ấn phẩm quảng cáo); đặt vé xem phim; đặt vé cho các buổi 
biểu diễn và các sự kiện giải trí khác. 

 

 
(210) 4-2015-11558 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.9; 25.5.2 
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị - văn 
phòng phẩm Hoàng Minh  (VN) 
Số 128, ngõ 184 Đê Trần Khát Chân, 
phường Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, cụ thể là: băng dính, hộp đựng bút, bút, tẩy, thước kẻ, phong 

bì, giấy than, cặp hồ sơ, bìa hồ sơ, cặp file tài liệu (cặp trình ký, cặp ba dây, cặp càng 
cua), dụng cụ giảng dạy (dụng cụ học tập và giáo cụ học đường - không bao gồm thiết bị 
giảng dạy) cụ thể là: bảng viết, bảng chữ cái, bảng thời khóa biểu, bảng tính số học; đồ 
dùng cho trường học (văn phòng phẩm); bao bì bằng giấy; giấy.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dụng cụ giảng dạy (bảng viết, bảng chữ cái, bảng 
thời khóa biểu, bảng tính số học), đồ dùng cho trường học, văn phòng phẩm (băng dính, 
hộp đựng bút, bút, bút đánh dấu, bút xóa, tẩy, thước kẻ, phong bì, giấy than, cặp hồ sơ, 
bìa hồ sơ, cặp file tài liệu (cặp trình ký, cặp ba dây, cặp càng cua), giá nhỏ chia ngăn dùng 
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để đựng văn phòng phẩm, vật dụng xóa bảng), cái dập ghim, ghim dập, ghim cài dùng 
cho văn phòng, dụng cụ để tháo, gỡ hay nhổ ghim, ghim dập; cái đục lỗ (đồ dùng văn 
phòng); mua bán, xuất nhập khẩu bao bì bằng giấy, túi giấy, khăn ăn bằng giấy, giấy ăn 
bằng giấy, khăn lau bằng giấy, cốc bằng giấy, khay bằng giấy, sách, báo, tạp chí, ấn phẩm 
(dạng giấy) xuất bản định kỳ, giấy; mua bán vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da, quần áo, 
giày dép, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, tã giấy cho trẻ sơ sinh, băng vệ sinh, hóa chất công 
nghiệp, phân bón, vật liệu xây dựng, cao su, đồ uống có cồn, đồ uống không cồn, nước 
tinh khiết, điện gia dụng (ti vi, tủ lạnh, đèn, quạt, máy điều hòa), thiết bị điện, vật liệu 
điện, máy tính, mực in, phần mềm máy tính, dụng cụ thể thao, đồ chơi trẻ em; quảng cáo, 
tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.  

 

 
(210) 4-2015-11559 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết bị - văn 
phòng phẩm Hoàng Minh  (VN) 
Số 128, ngõ 184 đê Trần Khát Chân, 
phường Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, cụ thể là: băng dính, hộp đựng bút, bút, tẩy, thước kẻ, phong 

bì, cặp hồ sơ, bìa hồ sơ, cặp file tài liệu (cặp trình ký, cặp ba dây, cặp càng cua), giá nhỏ 
chia ngăn dùng để đựng văn phòng phẩm, vật dụng xóa bảng; dụng cụ giảng dạy (dụng cụ 
học tập và giáo cụ học đường - không bao gồm thiết bị giảng dạy) cụ thể là: bảng viết, 
bảng chữ cái, bảng thời khóa biểu, bảng tính số học; đồ dùng cho trường học (văn phòng 
phẩm).  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dụng cụ giảng dạy (bảng viết, bảng chữ cái, bảng 
thời khóa biểu, bảng tính số học), đồ dùng cho trường học (văn phòng phẩm), văn phòng 
phẩm (băng dính, hộp đựng bút, bút, bút đánh dấu, bút xóa, tẩy, thước kẻ, phong bì, giấy 
than, cặp hồ sơ, bìa hồ sơ, cặp file tài liệu (cặp trình ký, cặp ba dây, cặp càng cua), giá 
nhỏ chia ngăn dùng để đựng văn phòng phẩm, vật dụng xóa bảng), cái dập ghim, ghim 
dập, ghim cài dùng cho văn phòng, dụng cụ để tháo, gỡ hay nhổ ghim, ghim dập; mua 
bán tã giấy cho trẻ sơ sinh, băng vệ sinh, cốc bằng giấy, khay bằng giấy.  

 

 
(210) 4-2015-11561 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(591) Xanh dương đậm, ghi, trắng 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu sản xuất và xây dựng 
Hòa Phát  (VN) 
Số nhà 348 đường Trường Chinh, phường 
Khương Thượng, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Sắt; thép; ống thép; tấm thép; nhôm (kim loại dùng trong xây dựng); tôn (kim 
loại dùng trong xây dựng).  

 
Nhóm 17: Nhựa nhân tạo (bán thành phẩm); nhựa tổng hợp (bán thành phẩm).  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm bao gồm: sắt, thép, ống thép, tấm thép, 
nhôm (kim loại dùng trong xây dựng), tôn (kim loại dùng trong xây dựng), nhựa nhân tạo 
(bán thành phẩm), nhựa tổng hợp (bán thành phẩm).  

 

 
(210) 4-2015-11562 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Giải pháp Nông 
nghiệp Việt Nam  (VN) 
1073/28A Cách Mạng Tháng 8, phường 
7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-11563 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
LEO  (VN) 
44/8 Thống Nhất, phường 13, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem trị mụn (không chứa dược phẩm); kem dưỡng da; kem làm săn chắc da; 

gel làm sạch da mặt (mỹ phẩm); chế phẩm dưỡng da chống nếp nhăn (mỹ phẩm), mặt nạ 
đắp mặt.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: kem trị mụn, kem dưỡng da, kem làm săn chắc da, 
gel làm sạch da mặt, chế phẩm dưỡng da chống nếp nhăn, mặt nạ đắp mặt. 

 

 
(210) 4-2015-11564 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
LEO   (VN) 
44/8 Thống Nhất, phường 13, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 03: Kem trị nấm móng (mỹ phẩm); chế phẩm chăm sóc móng; chế phẩm làm cho 
móng tay, móng chân óng ánh; nước sơn móng; chế phẩm tẩy nước sơn móng; móng tay 
giả (để làm đẹp). 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: kem trị nấm móng, chế phẩm chăm sóc móng, chế 
phẩm làm cho móng tay, móng chân óng ánh, nước sơn móng, chế phẩm tẩy nước sơn 
móng, móng tay giả.   

 

 
(210) 4-2015-11565 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
LEO   (VN) 
44/8 Thống Nhất, phường 13, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước súc miệng (không chứa dược phẩm); kem đánh răng; kem trị 

mụn (không chứa dược phẩm), kem trị nấm móng (mỹ phẩm); chế phẩm tẩy trắng; tinh 
dầu; kem dưỡng da; sữa dưỡng ẩm da; kem làm săn chắc da; mỹ phẩm lỏng dùng cho da; 
gel làm sạch da mặt (mỹ phẩm), dầu dưỡng da (mỹ phẩm); chế phẩm dưỡng da chống nếp 
nhăn (mỹ phẩm); mặt nạ đắp mặt; dầu gội đầu, sữa tắm, xà bông; nước hoa; mỹ phẩm 
kích thích mọc tóc; mỹ phẩm kích thích lông mi mọc dài.  

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); thuốc trị mụn bôi 
ngoài da (chế phẩm dược); nước súc miệng (dùng cho mục đích y tế); thuốc trị nấm 
móng; trà thảo mộc dùng trong ngành y.  

 
Nhóm 09: Máy đo nồng độ hơi thở.  

 
Nhóm 18: Túi xách làm bằng da và giả da; va li, ba lô; cặp, ví.  

 
Nhóm 21: Bàn chải đánh răng, chỉ tơ nha khoa.  

 
Nhóm 25: Quần, áo; giày, dép; mũ (nón); thắt lưng (dùng trong trang phục).  

 
Nhóm 30: Trà thảo mộc (không dùng cho mục đích y tế); hương liệu thực phẩm (dùng 
chung với thực phẩm nhằm tạo mùi thơm cho thực phẩm); bột làm bánh. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, nước súc miệng, kem đánh răng, kem trị 
mụn, kem trị nấm móng, chế phẩm tẩy trắng, tinh dầu, kem dưỡng da, sữa dưỡng ẩm da, 
kem làm săn chắc da, mỹ phẩm lỏng dùng cho da, gel làm sạch da mặt, dầu dưỡng da, chế 
phẩm dưỡng da chống nếp nhăn, dầu gội đầu, sữa tắm, xà bông, nước hoa, mỹ phẩm kích 
thích mọc tóc, mỹ phẩm kích thích lông mi mọc dài, dầu gió, dược phẩm, thực phẩm chức 
năng giúp làm đẹp tóc, thực phẩm chức năng giúp làm đẹp lông mi, thực phẩm chức năng 
giúp làm đẹp móng tay, móng chân, thực phẩm chức năng hỗ trợ tiêu hóa, thực phẩm chức 
năng giúp giảm cân, thuốc trị mụn bôi ngoài da, máy đo nồng độ hơi thở, trà thảo mộc, 
hương liệu thực phẩm, bột làm bánh, túi xách làm bằng da và giả da, va li, ba lô, cặp, ví, 
bàn chải đánh răng, chỉ tơ nha khoa, quần, áo, giày, dép, mũ (nón), tất (vớ), thắt lưng. 
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(210) 4-2015-11566 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH giầy Hoàn Lâm  
(VN) 
162 Trung Hành, phường Đằng Lâm, 
quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép; quần; áo, mũ (nón); găng tay (trang phục).  

 
 
 

 
(210) 4-2015-11567 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) YONGKANGSHIYI ELECTRIC CO., 

LTD.   (CN) 
No.3, HuaGang Road, ChengXi New 
District, YongKang City, Zhejiang 
Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng dùng điện; chảo rán dùng điện; máy và thiết bị làm sạch 

không khí; thiết bị khử trùng; tấm sưởi; vỉ nướng (thiết bị nấu nướng). 
 
 
 

 
(210) 4-2015-11568 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) UNITED POWER EQUIPMENT CO., 

LTD.  (CN) 
Gaoqi Industrial Centre, Nanyu Town, 
Minhou County, Fuzhou City, Fujian 
Province, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; động cơ dùng nhiên liệu, không dùng cho phương tiện mặt 

đất; động cơ diesel, không dùng cho phương tiện mặt đất; động cơ đốt trong để tạo ra 
điện, không dùng cho phương tiện mặt đất; máy phát điện; máy bơm.  
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(210) 4-2015-11569 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.23 
(591) Đỏ tươi, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Việt  (VN) 
Số 159 phố Vọng, phường Đồng Tâm, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động; mua bán linh kiện điện thoại di động.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-11570 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Vẻ 

Đẹp Việt  (VN) 
Số 171, đường Ngọc Thụy, phường Ngọc 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; mua bán sản phẩm làm đẹp và chăm sóc tóc.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-11571 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH Thiên Việt  (VN) 

D28 khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn 
Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Bút bi; bút máy; bút màu (bút sáp); bút chì; bút gel; bút (đồ dùng văn phòng); 

thước kẻ để vẽ.  
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(210) 4-2015-11572 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH Thiên Việt.   (VN)

D28 khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn 
Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Bút bi; bút máy; bút màu (bút sáp); bút chì; bút gel; bút (đồ dùng văn phòng); 

thước kẻ để vẽ.  
 
 

 
(210) 4-2015-11573 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) TECNO TELECOM (HK) LIMITED.  

(HK) 
Rms 05-15, 13A/F South Tower, World 
Finance Ctr Harbour City, 17 Canton Rd 
Tst Kln, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị bộ nhớ máy vi tính; bộ sử dụng điện thoại không dùng tay; điện thoại 

di động; vỏ bọc điện thoại; vỏ hộp loa; tai nghe; đầu nối cho dây điện; bộ nguồn ổn định 
điện áp; thiết bị sạc cho pin điện; pin điện.  

 
 

 
(210) 4-2015-11574 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.3.5; 26.1.1 
(731) ORAIMO TECHNOLOGY LIMITED.  

(HK) 
Rms 05-15, 13A/F South Tower, World 
Finance Ctr Harbour City, 17 Canton Rd 
Tst Kln, Hong Kong  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị bộ nhớ máy vi tính; bộ sử dụng điện thoại không dùng tay; điện thoại 

di động; vỏ bọc điện thoại; vỏ hộp loa; tai nghe; đầu nối cho dây điện; bộ nguồn ổn định 
điện áp; thiết bị sạc cho pin điện; pin điện.  
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(210) 4-2015-11576 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) 1. Hộ kinh doanh Di Hưng  (VN) 
Tổ 20, ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện 
An Phú, tỉnh An Giang 

2. Hộ kinh doanh Di Hưng 2  
(VN) 
ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An 
Phú, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Đường phèn, đường thốt nốt. 
 

Nhóm 35: Mua bán: đường cát; đường phèn; đường thốt nốt. 
 
 

 
(210) 4-2015-11577 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) SociÐtÐ des Produits NestlÐ 

S.A.  (CH) 
1800 Vevey, Switzerland 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng và chất dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế và điều trị 

bệnh; sữa công thức (dùng cho mục đích y tế) dùng cho trẻ sơ sinh, đồ ăn, đồ uống và 
chất làm thức ăn cho trẻ sơ sinh; sữa công thức (dùng cho mục đích y tế) dùng cho trẻ em, 
đồ ăn, đồ uống và chất làm thức ăn cho trẻ em dùng cho mục đích y tế; đồ ăn và chất làm 
thức ăn cho trẻ sơ sinh và người ốm dùng cho mục đích y tế; đồ ăn và chất làm thức ăn 
dùng cho phụ nữ đang mang thai, bà mẹ đang cho con bú, dùng cho mục đích y tế; chất 
dinh dưỡng bổ sung và chất bổ sung cho chế độ ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chế 
phẩm vitamin; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm dùng cho mục đích y tế. 

 
 

 
(210) 4-2015-11578 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) LUPIN LIMITED  (IN) 

159, C.S.T Road, Kalina, Santacruz 
(East), Mumbai-400 098, India.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-11579 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.1.12; A1.1.10; A5.1.6; A1.1.5; 26.1.1
(591) Vàng, xanh nước biển, xanh lá, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch 
Hoàng Lam  (VN) 
708, Nguyễn Văn Tư, phường 7, thành 
phố Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng phục vụ ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-11580 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Doanh nghiệp tư nhân Năm 

Linh  (VN) 
Số 26, Dương Công Nữ, khóm Minh 
Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu 
Ngang, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức mỹ nghệ.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng trang sức mỹ nghệ. 
 

 
(210) 4-2015-11581 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A17.2.2; 26.5.1 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, vàng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Kim 

Thành  (VN) 
A1, A2 Trung tâm Thương mại, ấp thị 
trấn A, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa 
Bình, tỉnh Bạc Liêu 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức mỹ nghệ, đá quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng trang sức mỹ nghệ, đá quý.  
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Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ; đại lý chi trả ngoại tệ.  
 

Nhóm 40: Gia công, chế tác vàng trang sức mỹ nghệ, đá quý. 
 

 
(210) 4-2015-11583 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu quốc tế năng lượng 
Thái Bình Dương  (VN) 
Số 3, ngõ 228/32, đường Tam Trinh, 
phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc ion hóa dùng để xử lý không khí hoặc nước; thiết bị lọc nước; bình 

đun nước nóng năng lượng mặt trời; bể chứa nước tạo áp suất; hệ thống phân phối nước; 
hệ thống cung cấp nước. 

 

 
(210) 4-2015-11584 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu quốc tế năng lượng 
Thái Bình Dương   (VN) 
Số 3, ngõ 228/32, đường Tam Trinh, 
phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc ion hóa dùng để xử lý không khí hoặc nước; thiết bị lọc nước; bình 

đun nước nóng năng lượng mặt trời; bể chứa nước tạo áp suất; hệ thống phân phối nước; 
hệ thống cung cấp nước. 

 

 
(210) 4-2015-11586 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.5.1; A18.1.8; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xanh đen, 

xanh lá cây, cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
giao nhận Gia Bình  (VN) 
435/6 đường Hà Huy Giáp, khu phố 3, 
phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 39: Vận tải, đóng gói và lưu giữ hàng hóa, chi tiết: vận tải bằng đường không, vận 
tải đường biển, vận tải bằng tàu thuyền, vận tải bằng ô tô, dịch vụ vận tải, dịch vụ giao 
hàng. 

 

 
(210) 4-2015-11587 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; 1.15.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH kiểm toán AFA  
(VN) 
199 Lê Đình Lý, phường Hòa Thuận 
Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kiểm toán. 

 

 
(210) 4-2015-11588 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ ốc bươu vàng. 
 

 
(210) 4-2015-11589 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua bán vật tư nguyên liệu phục vụ 
nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống tưới; mua bán máy và thiết bị sản 
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xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp như cày, cuốc, xẻng, 
liềm; mua bán con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn; mua bán hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu; mua bán hàng nông lâm sản; mua bán lương thực, thực phẩm; mua bán thủy sản và 
các chế phẩm từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn 
nuôi; mua bán cây hoa cảnh, cây lâu năm; mua bán dược liệu và hạt giống dược liệu; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-11590 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ ốc bươu vàng.  
 

 
(210) 4-2015-11591 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua bán vật tư nguyên liệu phục vụ 
nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống tưới; mua bán máy và thiết bị sản 
xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp như cày, cuốc, xẻng, 
liềm; mua bán con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, mua bán hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu; mua bán hàng nông lâm sản, mua bán lương thực, thực phẩm, mua bán thủy sản và 
các chế phẩm từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn 
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nuôi; mua bán cây hoa cảnh, cây lâu năm, mua bán dược liệu và hạt giống dược liệu; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-11592 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ ốc bươu vàng.  
 
 

 
(210) 4-2015-11593 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua bán vật tư nguyên liệu phục vụ 
nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống tưới; mua bán máy và thiết bị sản 
xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp như cày, cuốc, xẻng, 
liềm; mua bán con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, mua bán hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu; mua bán hàng nông lâm sản, mua bán lương thực, thực phẩm, mua bán thủy sản và 
các chế phẩm từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn 
nuôi; mua bán cây hoa cảnh, cây lâu năm, mua bán dược liệu và hạt giống dược liệu; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2015-11594 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ ốc bươu vàng.  
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-11595 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua bán vật tư nguyên liệu phục vụ 
nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống tưới; mua bán máy và thiết bị sản 
xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp như cày, cuốc, xẻng, 
liềm; mua bán con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, mua bán hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu; mua bán hàng nông lâm sản, mua bán lương thực, thực phẩm, mua bán thủy sản và 
các chế phẩm từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn 
nuôi; mua bán cây hoa cảnh, cây lâu năm, mua bán dược liệu và hạt giống dược liệu; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2015-11596 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ ốc bươu vàng.  
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-11597 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua bán vật tư nguyên liệu phục vụ 
nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống tưới; mua bán máy và thiết bị sản 
xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp như cày, cuốc, xẻng, 
liềm; mua bán con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, mua bán hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu; mua bán hàng nông lâm sản, mua bán lương thực, thực phẩm, mua bán thủy sản và 
các chế phẩm từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn 
nuôi; mua bán cây hoa cảnh, cây lâu năm, mua bán dược liệu và hạt giống dược liệu; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2015-11598 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Health Plus Gia Khánh   (VN) 
Số 56, hẻm 2, ngách 62, ngõ 254, đường 
Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-11599 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần khoa học 

công nghệ và thương mại Lạc 
LÊ  (VN) 
45 Huỳnh Khương Ninh, phường ĐaKao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, xà phòng, chất tẩy rửa 

không chứa thuốc.  
 

 
(210) 4-2015-11600 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần khoa học 

công nghệ và thương mại Lạc 
LÊ   (VN) 
45 Huỳnh Khương Ninh, phường ĐaKao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-11601 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH ZMB   (VN) 

Phố Mới, Chợ Cơm, xã Lạc Hồng, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  

 

 
(210) 4-2015-11602 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH ZMB   (VN) 

Phố Mới, Chợ Cơm, xã Lạc Hồng, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  

 

 
(210) 4-2015-11603 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH ZMB   (VN) 

Phố Mới, Chợ Cơm, xã Lạc Hồng, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  

 

 
(210) 4-2015-11604 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH ZMB   (VN) 

Phố Mới, Chợ Cơm, xã Lạc Hồng, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
1331 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  
 

 
(210) 4-2015-11605 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty TNHH ZMB   (VN) 

Phố Mới, Chợ Cơm, xã Lạc Hồng, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  

 

 
(210) 

 
4-2015-11606 

 
(220) 

 
12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty TNHH ZMB   (VN) 

Phố Mới, Chợ Cơm, xã Lạc Hồng, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  

 

 
(210) 4-2015-11607 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty TNHH ZMB    (VN) 

Phố Mới, Chợ Cơm, xã Lạc Hồng, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  

 

 
(210) 4-2015-11608 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty TNHH ZMB    (VN) 

Phố Mới, Chợ Cơm, xã Lạc Hồng, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
1332 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  
 

 
(210) 4-2015-11609 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH ZMB    (VN) 

Phố Mới, Chợ Cơm, xã Lạc Hồng, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  

 

 
(210) 4-2015-11610 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.1.25; 25.1.9 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Hà Xuân Bách  (VN) 
BB 4-6 Nguyễn Lương Bằng, khu phố 
Mỹ Khang, Phú Mỹ Hưng, phường Tân 
Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; đá - đá nhân tạo; đá hoa cẩm thạch; đồ nghệ 

thuật bằng đá, bằng bê -tông hoặc bằng đá hoa; đá đen; đá hoa cương granit.  
 

 
(210) 4-2015-11611 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đỏ, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Hà Xuân Bách  (VN) 
BB 4-6 Nguyễn Lương Bằng, khu phố 
Mỹ Khang, Phú Mỹ Hưng, phường Tân 
Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt, mứt 

quả.  
 

Nhóm 31: Sản phẩm và hạt nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp không xếp vào các 
nhóm khác cụ thể là: động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi.  

 
Nhóm 32: Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không cồn; đồ uống hoa quả không 
cồn và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  
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Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; hoạt động ngoài trời, dã ngoại.  
 

 
(210) 4-2015-11612 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.3.1; A2.3.2 
(591) Trắng, đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đào Tạo SPA Số 1  
(VN) 
75/3 đường 47, phường Thảo Điền, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.   
 

Nhóm 41: Đào tạo và dạy nghề mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-11613 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Trắng, đen, cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đào tạo SPA Số 1  
(VN) 
75/3 đường 47, phường Thảo Điền, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  
 

Nhóm 41: Đào tạo và dạy nghề mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-11614 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH ASAMA YUH JIUN 

INTERNATIONAL Việt Nam  (VN) 
Số 19, lô N, DT 743, khu công nghiệp 
Sóng Thần II, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe đạp, xe đạp điện, phụ tùng xe đạp; đại lý ký gửi xe đạp, xe đạp 
điện, phụ tùng xe đạp; quảng cáo thương mại; tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương 
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mại; tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích thương mại; khảo sát kinh doanh thương 
mại.  

 

 
(210) 4-2015-11615 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 6.1.2; A26.11.8; A26.11.9 
(731) Công ty TNHH ASAMA YUH JIUN 

INTERNATIONAL Việt Nam   (VN) 
Số 19, lô N, DT 743, khu công nghiệp 
Sóng Thần II, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe đạp, xe đạp điện, phụ tùng xe đạp; đại lý ký gửi xe đạp, xe đạp 

điện, phụ tùng xe đạp; quảng cáo thương mại; tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương 
mại; tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích thương mại; khảo sát kinh doanh thương 
mại.  

 

 
(210) 4-2015-11616 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.3 
(731) Công ty TNHH ASAMA YUH JIUN 

INTERNATIONAL Việt Nam   (VN) 
Số 19, lô N, DT 743, khu công nghiệp 
Sóng Thần II, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; chắn xích; giỏ xe đạp; cổ trục xe; khung sườn xe đạp. 
 

Nhóm 35: Mua bán xe đạp, xe đạp điện, phụ tùng xe đạp; đại lý ký gửi xe đạp, xe đạp 
điện, phụ tùng xe đạp; quảng cáo thương mại; tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương 
mại; tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích thương mại; khảo sát kinh doanh thương 
mại.  

 

 
(210) 4-2015-11618 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(540) 

 

(731) Hà Trọng Nghĩa  (VN) 
38/15 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-11619 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(540) 

  

(731) Hà Kim Huệ  (VN) 
Số 39 Phan Văn Cử, phường Mỹ Phú, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-11620 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.5.3; 26.4.3; 1.15.23 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

R«Bèt  (VN) 
Robot Tower, 308-308C Điện Biên Phủ, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2015-11621 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A3.7.24; 24.15.21 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

R«Bèt  (VN) 
Robot Tower, 308-308C Điện Biên Phủ, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê.   
 

 
(210) 4-2015-11622 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A11.3.4 
(591) Xanh lá cây, ghi xám, trắng 
(731) Công ty TNHH Rang Mi Ni  (VN) 

85D Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê rang xay (cà phê bột); cà phê rang (cà phê nguyên hạt).  
 

 
(210) 4-2015-11623 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.3 
(591) Đen, nâu, vàng 
(731) Công ty TNHH Rang Mi Ni  (VN) 

85D đường Nguyễn Thượng Hiền, 
phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê rang xay (cà phê bột); cà phê rang (cà phê nguyên hạt). 

 

 
(210) 4-2015-11624 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh lá cây, nâu 
(731) Công ty cổ phần Lux Decor 

Việt Nam   (VN) 
Số 6, dãy A9, TT Mai Hương, ngõ 156, 
phố Hồng Mai, phường Bạch Mai, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thảm, đệm, chăn, màn, rèm cửa, ga trải giường, gối, vali, cặp, túi, ví, 

giường, tủ, bàn ghế, văn phòng phẩm, giày dép, mũ, nón.  
 

 
(210) 4-2015-11625 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh lá cây, cam 
(731) V−u Trí Tuấn  (VN) 

276/26A Tân Hòa Đông, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy phát điện; động cơ điện của máy bơm nước; máy hàn; 

máy xay bột. 
 

Nhóm 35: Mua bán: máy bơm nước, máy phát điện, động cơ điện của máy bơm nước, 
máy hàn, máy xay bột, máy biến tần, máy phun thuốc trừ sâu, đèn điện quang và bộ đèn 
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điện chiếu sáng, đèn Led (đèn đi-ốt phát quang), vòng bi (bạc đạn), vòi, van các loại, phụ 
tùng máy bơm. 

 

 
(210) 4-2015-11626 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.5.3; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ cơ điện 
Thành Vinh  (VN) 
B6/21/24C, ấp 2A, xã Vĩnh Lộc A, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 07: Mô tơ; máy bơm nước; động cơ điện của máy bơm nước.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mô tơ, máy bơm nước, động cơ điện của máy bơm nước. 
 

 
(210) 4-2015-11627 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Cẩm Thái  
(VN) 
245 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 16, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; động cơ điện của máy kéo; máy nén khí. 
 

Nhóm 35: Mua bán: máy bơm nước, động cơ điện của máy kéo, máy nén khí, máy phun 
sương tạo độ ẩm. 

 

 
(210) 4-2015-11628 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Cẩm Thái  
(VN) 
245 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 16, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; động cơ điện của máy kéo; máy nén khí. 
 

Nhóm 35: Mua bán: máy bơm nước, động cơ điện của máy kéo, máy nén khí, máy phun 
sương tạo độ ẩm. 

 

 
(210) 4-2015-11629 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Cẩm Thái  
(VN) 
245 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 16, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; động cơ điện của máy kéo; máy nén khí. 
 

Nhóm 35: Mua bán: máy bơm nước, động cơ điện của máy kéo, máy nén khí, máy phun 
sương tạo độ ẩm. 

 

 
(210) 4-2015-11630 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) THEFACESHOP CO., LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 

nước hoa; tấm mặt nà dùng cho mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-11631 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) THEFACESHOP CO., LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 

nước hoa; tấm mặt nà dùng cho mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-11632 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) THEFACESHOP CO., LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 

nước hoa; tấm mặt nà dùng cho mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-11633 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) THEFACESHOP CO., LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 

nước hoa; tấm mặt nạ dùng cho mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-11635 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.8; 26.1.2; 26.15.15 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 

vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hà Thanh  (VN) 
Thôn Phúc Thọ 2, xã Tân Hà, huyện 
Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 19: Đá xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-11636 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thuận Phong 
Lâm Đồng  (VN) 
Tổ 2, khu phố Lâm Viên, phường 9, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 09: Camera; máy vi tính; thiết bị mạng không dây wifi; thiết bị báo động; thiết bị 

báo cháy.  
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(210) 4-2015-11637 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Dương Thị Hoa  (VN) 
Số 19/92 đường Cầu Cáp, phường Lam 
Sơn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

 
(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm mỹ phẩm như: kem dưỡng da, dầu gội, son môi, phấn trang điển, 

nước hoa, chì mắt. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. 
 

 
(210) 4-2015-11638 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hải Phong  (VN) 
14/3C ấp Đồng Nai, xã Hóa An, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu các sản phẩm như: giấy nhám. 

 

 
(210) 4-2015-11639 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; A14.5.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hải Phong  (VN) 
14/3C ấp Đồng Nai, xã Hóa An, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu các sản phẩm như: giấy nhám. 

 

 
(210) 4-2015-11640 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; 26.1.2 
(731) Công ty TNHH cơ khí Minh 

Quốc   (VN) 
285B/10 An Phú Tây, ấp 2, xã An Phú 
Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 06: Khung võng xếp bằng kim loại.  
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ khung võng xếp, cửa.  
 

 
(210) 4-2015-11641 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.5; 5.7.3; 2.5.2; 5.7.1 
(591) Trắng, vàng, vàng chanh, vàng nâu, xanh 

lá cây, xanh cốm, đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và phát triển 
nông nghiệp ADI  (VN) 
Số 2, ngõ 192, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống lúa. 

 
 

 
(210) 4-2015-11642 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Elios  (VN) 
291/47 đường Trường Chinh, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

 
(210) 4-2015-11643 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) ILDONG PHARMACEUTICAL CO., 

LTD  (KR) 
2, Baumoe-ro 27-gil, Seocho-gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
1342 

(210) 4-2015-11644 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Gia Phan  (VN) 
248/33/17 Nguyễn Thái Bình, phường 
12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2015-11646 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.3 
(591) Xanh dương đậm, trắng, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Huỳnh Cao Cường  (VN) 
11/11 đường Phú Thuận, khu phố 2, 
phường Phú Thuận, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe (SPA); bệnh viện thẩm 
mỹ. 

 

 
(210) 4-2015-11649 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A9.3.10 
(591) Vàng, đen 
(731) Cơ sở Huỳnh Như   (VN) 

153/39 Tân Thọ, phường 8, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ (nón), giày dép, tất (vớ).  
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(210) 4-2015-11650 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.9.8; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lẻm Lẻm Lú  
(VN) 
172A/17 Lạc Long Quân, phường 10, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu (quán bar).  

 
 

 
(210) 4-2015-11651 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.1.12; 2.1.1; 1.15.23; A26.11.12; 2.1.20
(591) Xanh lá cây, trắng, đen 
(731) Trần Văn Quân   (VN) 

Xóm 3, thôn Xà Cầu, xã Quảng Phú Cầu, 

huyện ứng Hòa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thủy hải sản, mua bán thực phẩm tươi sống; mua bán thực phẩm chế 

biến, mua bán rau, quả sạch.  
 
 

 
(210) 4-2015-11653 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 7.15.6; 1.5.1; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh lam, xanh lam đậm, tím, tím nhạt, 

xanh lá cây, đen, vàng, xanh dương, 
trắng 

(731) Công ty TNHH Sơn Hương Phú 
Thọ   (VN) 
Khu 1, xã Điêu Lương, huyện Cẩm Khê, 
tỉnh Phú Thọ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Tấm lợp bằng kim loại; tấm lợp kim loại cách nhiệt; tấm lợp kim loại cách âm.  
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(210) 4-2015-11654 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần ACBEL Quốc 

TẾ  (VN) 
Số 2, ngách 8/11/56 đường Lê Quang 
Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn điện thắp sáng.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-11655 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.15; 1.15.14; A17.2.2; A3.9.24; 

3.7.17 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thành Công  (VN) 
62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; chế phẩm để làm đồ uống; nước (đồ uống); nước 

khoáng (đồ uống); nước tinh khiết.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-11657 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

may mặc Đăng Quang    (VN) 
Thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 28: áo phao bơi. 
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(210) 4-2015-11658 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Ngân 
Dương    (VN) 
Phố Thông, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh 
Miện, tỉnh Hải Dương   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 28: áo phao bơi. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-11659 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Ngân 
Dương   (VN) 
Phố Thông, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh 
Miện, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 28: áo phao bơi. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-11660 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Ngân 
Dương   (VN) 
Phố Thông, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh 
Miện, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 28: Áo phao bơi.  
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(210) 4-2015-11662 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mỹ phẩm Phương 
Duy  (VN) 
77/10/2 đường TX 21, phường Thạnh 
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-11663 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mỹ phẩm Phương 
Duy  (VN) 
77/10/2 đường TX 21, phường Thạnh 
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 

 
4-2015-11664 

 
(220) 

 
12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Nguyễn Ích Bàng  (VN) 

Phòng 1901, tòa nhà Phú Gia, số 3 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-11665 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) SAN YUAN ELECTRIC ROLLING 

DOOR MOTOR CO., LTD.  (TW) 
No.158, Liu Fen Rd., Yung Feng Tsun, 
Wai Pu Hsiang, Taichung Hsien 438, 
Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Rơle điện; dây từ; tụ điện; bộ điều chỉnh nhiệt độ; bộ hạn chế (điện) phụ trợ 
dùng cho cửa cuốn chạy điện; thiết bị bảo vệ an toàn dùng cho cửa cuốn chạy điện.  

 

 
(210) 4-2015-11666 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.4 
(731) SHENZHEN JOWAY POWER SUPPLY 

CO., LTD.   (CN) 
Bldg D, Dejin Industrial Park, Fu Yuan 
1st Rd., Heping Community, Fuyong 
Town, Bao'an Dist., Shenzhen, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Vỏ hộp loa; màng chắn (âm thanh); tai nghe; giá đỡ cho thiết bị nhiếp ảnh; dây 

điện; ổn áp cung cấp điện; ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối điện); 
thiết bị sạc cho pin điện; pin điện. 

 

 
(210) 4-2015-11667 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) ZHONGSHAN PINENG BATTERY 

CO., LTD.   (CN) 
The First Floor of Building C, No. 9, 
Fenghuang Road, Huoju Development 
Zone, Zhongshan City, Guangdong 
Province, P.R. China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa phóng thanh; dây điện; máy biến thế (điện); thiết bị sạc cho pin điện; pin 

điện; phim hoạt hình; bộ chuyển đổi điện; máy đếm; hộp đèn chiếu (thiết bị và dụng cụ 
quang học); ăng ten.  

 

 
(210) 4-2015-11668 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.17; 26.4.1; 25.5.2 
(731) Công ty cổ phần VDW Việt 

Nam  (VN) 
Ngõ 4, xóm Đản, tổ dân phố Phú Diễn, 
phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 
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(511)   Nhóm 18: Túi xách, va li, ví.  
 

Nhóm 25: Dây lưng, quần áo, giày dép, mũ nón. 
 

Nhóm 35: Mua bán túi xách, dây lưng, ví, quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

 
(210) 4-2015-11669 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty TNHH cửa cuốn Cường 

Lực  (VN) 
Số 6/2 đường 442, xã An Đồng, huyện 
An Dương, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 

hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-11670 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.15; A5.3.14; 1.15.21; 25.7.25; 

26.3.2; 5.3.20; 26.4.3; 26.4.9 
(591) Xanh dương, xanh trời, trắng, xanh lá 

cây, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Nhựa Đức Mạnh  
(VN) 
Số 39A ngõ 105 phố Thanh Am, phường 
Thượng Thanh, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước.  

 

 
(210) 4-2015-11672 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.1.1; 24.13.1; 26.1.1 
(591) Vàng, đồng, vàng nhạt, đen, trắng 
(731) Lê Hải Châu  (VN) 

359/1/35 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(511)   Nhóm 05: Cao xương; cao xương ngựa, rượu thuốc (tất cả là thực phẩm chức năng dùng 
để bồi bổ cơ thể dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2015-11673 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) ZTE CORPORATlON   (CN) 

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech 
lndustrial Park, Nanshan District, 
Shenzhen, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại thông minh; thiết bị giám sát, dùng điện; máy chiếu kính ảnh, phần 

mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; pin điện; bộ nguồn điện có thể mang đi được 
(pin điện có thể sạc lại được); chip (mạch tích hợp); thiết bị liên lạc; máy tính bảng; điện 
thoại di động.  

 

 
(210) 4-2015-11674 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; A5.3.13 
(591) Trắng, da cam, xanh cổ vịt 
(731) HIMALAYA GLOBAL HOLDlNGS 

LTD.   (KY) 
106 Elizabethan Square, PO Box 1162, 
Grand Cayman KY1 -1102, Cayman 
lslands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: bao gồm mỹ phẩm làm cho người thon lại, nước thơm dùng cho mục 

đích mỹ phẩm; kem dùng cho mục đích mỹ phẩm; tinh dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
dầu gội đầu và nước xức tóc, xà phòng.  

 

 
(210) 4-2015-11675 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; A5.3.13 
(591) Trắng, da cam, xanh cổ vịt 
(731) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 

LTD.  (KY) 
106 Elizabethan Square, PO Box 1162, 
Grand Cayman KY1-1102, Cayman 
Islands 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm có nguồn gốc thảo dược, chế phẩm dược, chế phẩm thú y, chất ăn 
kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong ngành y. 

 
 

 
(210) 4-2015-11676 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; A5.3.13 
(591) Trắng, da cam, xanh cổ vịt 
(731) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 

LTD.   (KY) 
106 Elizabethan Square, PO Box 1162, 
Grand Cayman KY1-1102, Cayman 
Islands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong; cà phê và chè (trà). 

 
 

 
(210) 4-2015-11677 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.2; A26.11.9; 26.1.2; 3.7.17 
(591) Xanh dương đậm 

(540) 

 

(731) Nguyễn Huy Hùng  (VN) 
Thôn Nghiêm Xá, thị trấn Chờ, huyện 
Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 27: Thảm lót sàn. 

 
 

 
(210) 4-2015-11678 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 7.1.1 
(731) Nguyễn Văn Triển  (VN) 

Thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, huyện 
Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe các loại.  

 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-11680 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 18.1.21; A2.9.16 
(591) Đỏ, hồng, vàng, xám, trắng, đen, xanh 

dương nhạt 
(731) Công ty TNHH vỏ & ruột xe 

Việt Phát  (VN) 
ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lốp (vỏ), săm (ruột) và phụ tùng xe các loại. 

 

 
(210) 4-2015-11681 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A2.9.16; 26.1.2; A1.1.10 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH vỏ & ruột xe 

Việt Phát   (VN) 
ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lốp (vỏ), săm (ruột) và phụ tùng xe các loại. 

 

 
(210) 4-2015-11682 (220) 12.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Văn Cường  (VN) 
Thôn Lời, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn lót; sơn phủ; chất pha loãng sơn; chất kết 

dính cho sơn. 
 

 
(210) 4-2015-11683 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.15; 3.7.17; 26.1.1; 20.7.1 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nước Thuận 
Thành  (VN) 
Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận 
Thành, tỉnh Bắc Ninh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước khoáng; nước uống khi ăn cơm và nước dùng 
trong bữa ăn; nước (đồ uống). 

 
Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh, tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; 
nghiên cứu thị trường; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; thăm dò dư luận; nghiên cứu kinh 
doanh. 

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; đại lý bất động sản; quản lý bất 
động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; đánh giá bất động sản và định giá 
bất động sản; cho thuê văn phòng; cho thuê phòng ở. 

 
Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết 
bị xây dựng; thông tin về xây dựng. 

 
Nhóm 39: Cung cấp nước; dẫn nước và cung cấp nước bằng đường ống. 

 
Nhóm 40: Tiêu hủy rác và chất thải; dịch vụ đốt rác và chất thải; thông tin về xử lý vật 
liệu; tái chế rác và phế thải; tuyển chọn rác và vật liệu tái chế. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; dịch vụ tư vấn trong 
lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây 
dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hóa 
chất; nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; thăm dò địa chất và khảo sát địa chất; 
nghiên cứu địa chất; trắc địa địa chất; nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ nghiên cứu và 
triển khai; dịch vụ lập quy hoạch đô thị; phân tích nước.  

 
Nhóm 44: Nhà dưỡng bệnh; thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; trung tâm chăm 
sóc sức khỏe; nhà nghỉ dưỡng bệnh; bệnh xá, bệnh viện; viện điều dưỡng. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-11684 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.5; A26.1.24 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Teko Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 21, ngách 183/22 Hoàng Văn 
Thái, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp điện từ; bếp hồng ngoại điện; bếp ga; máy hút mùi; nồi cơm điện; ấm siêu 

tốc. 
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(210) 4-2015-11685 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.1; 1.13.1 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Teko Việt 
Nam   (VN) 
Số nhà 21, ngách 183/22 Hoàng Văn 
Thái, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp điện từ; bếp hồng ngoại điện; bếp ga; máy hút mùi; nồi cơm điện; ấm siêu 

tốc. 
 

 
(210) 4-2015-11686 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh nước biển nhạt, xanh nước biển 

đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Thở Việt 
Nam  (VN) 
Số 211A Thái Thị Bôi, phường Chính 
Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; quần áo da; áo choàng ngoài; mũ; áo sơ mi; áo thun ngắn 

tay. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và 
quản lý kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh.  

 
Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; giữ chỗ cho các chuyến đi; đặt chỗ cho các chuyến 
đi; vận chuyển bằng xe buýt; tham quan (du lịch); dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung 
cấp chỗ ở tạm thời; cho thuê chỗ ở tạm thời, cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); 
đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; giữ chỗ lưu trú tạm thời. 

 

 
(210) 4-2015-11687 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.17; 25.3.1; 9.9.1; A26.11.12 (540) 

 

(731) Công ty TNHH điện tử Ngọc 
Thảo  (VN) 
11/19 đường TTH15, khu phố 3A, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 09: Loa phóng thanh; bộ khuếch đại âm thanh. 
 

 
(210) 4-2015-11688 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 26.4.1; A26.4.24 
(591) Đen, hồng tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phân phối sản 
xuất xuất nhập khẩu MT  (VN) 
Số 7/3 đường 266 Bùi Minh Trực, 
phường 6, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ vải, hàng may sẵn, mũ, nón, giày, dép, quần áo, cà vạt, cặp, 

ba lô, vali, túi xách, ví bằng da và giả da, thắt lưng (dây nịt) bằng da và giả da. 
 
 

 
(210) 4-2015-11690 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại lưới thép Ngọc 
Long  (VN) 
281 quốc lộ 22, tổ 8, ấp Thượng, xã Tân 
Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Thép. 
 

Nhóm 35: Mua bán các loại thép. 
 
 

 
(210) 4-2015-11691 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Linh Lan Thảo  (VN) 
Số 525 Nguyễn Huệ, ấp Đông Sơn 2, thị 
trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An 
Giang 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, xà phòng, nước hoa, hóa mỹ phẩm.  
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(210) 4-2015-11692 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn phát 
triển Blueway  (VN) 
37, đường số 87, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh 

doanh; tư vấn quản lý nhân sự; nghiên cứu thị trường; tuyển dụng nhân sự; quan hệ công 
chúng. 

 
Nhóm 41: Trường đào tạo; sắp xếp và tiến hành hội thảo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; 
dịch vụ phiên dịch viên; dịch thuật; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo 
dục); tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa. 

 

 
(210) 4-2015-11693 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn phát 
triển Blueway   (VN) 
37, đường số 87, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh 

doanh; tư vấn quản lý nhân sự; nghiên cứu thị trường; tuyển dụng nhân sự; quan hệ công 
chúng.  

 
Nhóm 41: Trường đào tạo; sắp xếp và tiến hành hội thảo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; 
dịch vụ phiên dịch viên; dịch thuật; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo 
dục); tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa. 

 

 
(210) 4-2015-11694 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Xanh, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNH SX & TM Thành 
Hưng  (VN) 
Cụm công nghiệp Lại Yên, xã Lại Yên, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Nhang (hương thắp). 
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(210) 4-2015-11696 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.4 
(731) KCC CORPORATION  (KR) 

1301-4, Seocho-dong, Seocho-ku, Seoul, 
Republic of Korea.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 17: Cao su silicon; chế phẩm bịt kín dùng cho mối nối; chết phẩm bịt kín dùng cho 
xây dựng; xi; màng mỏng bằng nhựa silicon dùng để bao gói; màng mỏng bằng cao su 
dùng để bao gói; chất bịt kín bằng silicon; chất bịt kín bằng cao su; cao su cách điện; 
băng dính không dùng trong cách điện, ngành y hoặc gia dụng; cao su tổng hợp; cao su 
lỏng; vật liệu dùng để bao gói hàng bằng cao su hoặc bằng chất dẻo; vật liệu đệm lót bằng 
cao su hoặc bằng chất dẻo; ống bọc ngoài bằng cao su để bảo vệ bộ phận của máy; vật 
liệu không dẫn nhiệt, điện để giữ nhiệt; sợi thủy tinh dùng để cách nhiệt, cách điện; len 
(tơ) thủy tinh dùng để cách nhiệt, cách điện; sợi đá dùng để cách nhiệt, cách điện; sợi 
khoáng dùng để cách nhiệt, cách điện; sứ dùng để cách điện, nhiệt; xỉ len dùng để cách 
điện, nhiệt; sợi tơ nhân tạo bán thành phẩm (không dùng trong dệt may); len bông dùng 
để bao gói; sợi a-mi-ăng; sợi đã lưu hóa không dùng trong dệt may; sợi vô cơ bán thành 
phẩm không dùng trong dệt may; sợi tơ bán tổng hợp bán thành phẩm không dùng trong 
ngành dệt may; sợi và sợi mảnh bán tổng hợp bán thành phẩm không dùng trong dệt may 
(được xử lý hóa từ sợi xơ tự nhiên); sợi a-ra-mít cách nhiệt bán thành phẩm không dùng 
cho dệt may; sợi cao su tái chế bán thành phẩm không dùng trong dệt may; sợi và sợi 
mảnh cao su tái chế bán thành phẩm không dùng trong dệt may; sợi các-bon không dùng 
trong dệt may; sợi bằng chất dẻo không dùng trong dệt may; sợi tổng hợp bán thành phẩm 
không dùng trong dệt may; sợi và sợi mảnh tổng hợp bán thành phẩm không dùng trong 
dệt may; sợi tơ hóa học bán thành phẩm không dùng trong dệt may; sợi và sợi mảnh hóa 
học bán thành phẩm không dùng trong dệt may; vải bằng sợi thủy tinh dùng để cách điện 
nhiệt; tấm chất dẻo bán thành phẩm; tấm chất dẻo bán thành phẩm dùng để phủ bề mặt: 
màng mỏng bằng chất dẻo bán thành phẩm không dùng để bao gói; chất dẻo bán thành 
phẩm; sơn cách nhiệt; sơn cách điện; véc-ni cách nhiệt; chất cách điện và cách ẩm cho 
các tòa nhà; nhựa ac-cry-líc bán thành phẩm; nhựa nhân tạo bán thành phẩm; nhựa tổng 
hợp bán thành phẩm; vật liệu chịu nhiệt; vật liệu chịu nhiệt dùng để cách điện cách nhiệt; 
thạch cao cách nhiệt; thạch cao cách điện: nhựa nhân tạo (bán thành phẩm); vật liệu cách 
âm; tấm cách âm; các-tông làm từ bột a-mi-ăng: hàng dệt a-mi-ăng: thân ép khuôn làm 
bằng chất dẻo; chất dẻo bán thành phẩm; chất dẻo bán thành phẩm bao gồm hoặc chứa 
hợp chất cơ si-líc; chất gắn mối nối giãn nở. 

 

 
(210) 4-2015-11699 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.1.16; A5.1.5 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
V-Thế Giới  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh 
Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
1357 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: tinh dầu, máy khuếch tán tinh dầu.  
 

 
(210) 4-2015-11700 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.5.1; A1.1.10; A11.3.3; A11.1.5 
(591) Xanh đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Guru Hospitality  (VN) 
Số 10 đường Kỳ Đồng, phường 9, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); quần áo thể thao.  
 

Nhóm 35: Mua bán dụng cụ thể thao, giày dép, quần áo thể thao; tổ chức các buổi giới 
thiệu sản phẩm để bán hàng; tiếp thị để bán hàng; quảng cáo để bán hàng.  

 
Nhóm 41: Tổ chức sự kiện bao gồm: tổ chức các chương trình vui chơi giải trí, các 
chương trình giao lưu văn hoá, thể dục thể thao.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; cung cấp thức ăn từ nhà hàng (dịch vụ do nhà 
hàng thực hiện); quán cà phê; quán giải khát.  

 

 
(210) 4-2015-11701 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia An   (VN) 
Số 37 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 

 
(210) 4-2015-11703 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - xây 
dựng - thương mại - dịch vụ 
Tân Đại Phát  (VN) 
112 đường số 9, phường 9, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
 
 

 
(210) 4-2015-11704 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - xây 
dựng - thương mại - dịch vụ 
Tân Đại Phát  (VN) 
112 đường số 9, phường 9, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn.  
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
 
 

 
(210) 4-2015-11705 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A25.3.3; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vận tải và 
du lịch Thành Nam  (VN) 
Đội 5, thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng taxi. 

 
 

 
(210) 4-2015-11706 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.7.17 
(591) Vàng, nâu đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
thương mại Gia Linh  (VN) 
29 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu thơm. 
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(210) 4-2015-11707 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Vàng, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nhà Sài Gòn  
(VN) 
39 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn đầu tư trong lĩnh vực xây dựng, mua bán, môi giới bất động sản, mua 

bán nhà ở, dịch vụ cho thuê nhà ở, căn hộ, văn phòng, cho thuê nhà.  
 

Nhóm 37: Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, cấp thoát 
nước, kỹ thuật cơ sở hạ tầng đô thị, cho thuê thiết bị xây dựng: vận thăng, cẩu tháp, dàn 
giáo, xà gồ, máy gia công cốt thép, ô tô tải, xe đào, máy khoan cọc, máy ép cọc.  

 

 
(210) 4-2015-11708 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 24.15.21; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH NATACHI Việt 
Nam   (VN) 
853 đường 3/2, phường 7, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: ổn áp điện; biến áp điện; bảng điều khiển điện; bộ lưu điện; tủ phân phối điện; 
bộ đổi điện DC-AC.  

 
Nhóm 35: Mua bán máy ổn áp; mua bán biến áp điện; mua bán bảng điều khiển điện; 
mua bán bộ lưu điện; mua bán tủ phân phối điện; mua bán bộ đổi điện DC-AC.  

 

 
(210) 4-2015-11709 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.3; 26.7.25 
(591) Đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Song Hưng Thịnh  
(VN) 
686/42 quốc lộ 1A, khu phố 6, phường 
Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Biến áp điện; bảng điều khiển; bộ lưu điện; tủ phân phối điện; bộ đổi điện DC - 

AC. 
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Nhóm 35: Mua bán máy ổn áp; mua bán biến áp điện; mua bán bảng điều khiển điện; 
mua bán bộ lưu điện; mua bán tủ phân phối điện; mua bán bộ đổi điện DC-AC. 

 
 

 
(210) 4-2015-11711 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Daikin Air 
Conditioning (Vietnam)  (VN) 
Tầng 14-15, tòa nhà văn phòng Nam ¸, 
số 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 4 quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 

thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh; máy và thiết bị điều hòa không khí và các bộ 
phận của chúng; máy hút ẩm; thiết bị khử mùi không khí, bộ lọc không khí dùng cho máy 
điều hòa nhiệt độ; quạt gió (bộ phận của thiết bị điều hòa không khí); thiết bị lọc (dùng 
trong nhà hoặc trong công nghiệp); van xả hơi dùng cho thiết bị đốt nóng hơi nước; công 
ten nơ lạnh.  

 
Nhóm 35: Mua bán các thiết bị rời, thiết bị đồng bộ, phụ tùng và sản phẩm hoàn chỉnh 
hàng cơ điện lạnh. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, thi công xây dựng: dịch vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo 
dưỡng máy và thiết bị điều hòa không khí; dịch vụ lắp đặt; sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị 
và dụng cụ điện; dịch vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị và dụng cụ công nghiệp; 
dịch vụ làm sạch thiết bị điều hòa không khí; cung cấp thông tin về lắp đặt, sửa chữa và 
bảo dưỡng hệ thống viễn thông; dịch vụ tư vấn về bảo dưỡng thiết bị điều hòa không khí.  

 
 

 
(210) 4-2015-11712 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.9; 26.4.2; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh dương, nâu 

(540) 

 

(731) Nguyễn Chiến Ngưỡng  (VN) 
222/34/2P Bùi Đình Tuý, phường 12, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Thanh gỗ để ốp tường, tấm lát bằng gỗ; gỗ dùng làm đồ đạc trong nhà, sàn ván 

không bằng kim loại; gỗ lát sàn.  
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(210) 4-2015-11713 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty TNHH phát triển 

năng lượng xanh Hà Nội  (VN) 
Số 11/110, đường Nguyễn Hoàng Tôn, 
phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 
 
(511)   Nhóm 04: Than củi (nhiên liệu), củi đốt, than (nhiên liệu).  

 

 
(210) 4-2015-11716 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.4.13; 3.4.1 
(591) Đỏ, nâu, vàng, đen, trắng sữa 

(540) 

  

(731) Huỳnh Lộc Tấn  (VN) 
25B Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn không còn sống. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2015-11717 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.17.15; 24.17.21; A26.11.8; 1.15.23; 

25.12.1; 3.7.17 
(731) WEI HSIN SHENG JIAO MERIT 

FOUNDATION   (TW) 
10F., No.530, Da'an Rd., Shulin dist., 
New Taipei City, Taiwan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ quyên góp quỹ từ thiện.  

 

 
(210) 4-2015-11718 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.17.15; 24.17.21; 1.15.23; 3.7.17; 

25.12.1; A26.11.8 
(731) WEI HSIN SHENG JIAO MERIT 

FOUNDATION   (TW) 
10F., No.530, Da'an Rd., Shulin dist., 
New Taipei City, Taiwan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không thể tải về; cung cấp 
viđêô trực tuyến, không thể tải về; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; xuất bản sách; 
xuât bản tài liệu, không bao gồm tài liệu quảng cáo; sản xuất, dàn dựng các chương trình 
phát thanh và truyền hình; giáo dục về tôn giáo; dịch vụ trường học (giáo dục).  

 

 
(210) 4-2015-11719 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.8; 24.17.15; 24.17.21; 3.7.17; 

25.12.1; 1.15.23 
(731) WEI HSIN SHENG JIAO MERIT 

FOUNDATION   (TW) 
10F., No.530, Da'an Rd., Shulin Dist., 
New Taipei City, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ nghiên cứu phả hệ; lập lá số tử vi; tổ chức các buổi lễ tôn giáo.  

 

 
(210) 4-2015-11720 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.3 
(591) vàng, đỏ, nâu đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Vũ Hồng Niên  (VN) 
Số 18/3, khu 2, ấp Thanh Hóa, quốc lộ 
1A, xã Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh 
Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép thể thao.  

 

 
(210) 4-2015-11721 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.5.1; 26.15.15; 14.7.6 
(591) nâu đậm, nâu nhạt, đỏ 

(540) 

 

(731) Nguyễn Hoài Phương  (VN) 
Số nhà 35, ngõ 252/53, phố Tây Sơn, 
phường Quang Trung, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ điện cầm tay (gồm: máy khoan, máy cắt, máy hàn, máy bào, 

máy mài, máy cưa, máy đục, máy đầm). 
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(210) 4-2015-11722 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Trường Tồn  (VN) 
Phòng A406 nhà A, làng sinh viên 
Hacinco, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-11723 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bột thực phẩm 
Tân Hồng Vi  (VN) 
Số 92 đường Tân Hoà 2, tổ 5, khu phố 6, 
phường Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bột mì; chế phẩm ngũ cốc; sản phẩm bột xay; thực phẩm giàu tinh bột; mì sợi; 

mỳ ống. 
 

 
(210) 

 
4-2015-11724 

 
(220) 

 
13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ cơ điện Kim Mỹ  (VN) 
119 Trần Trọng Cung, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng. 

 

 
(210) 4-2015-11725 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm TD Hoa 
Sen  (VN) 
65 đường số 5, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem dưỡng da tay và móng tay; sữa tắm; nước hoa; dầu hấp 
tóc; gel vuốt tóc, chế phẩm duỗi tóc. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ uốn lông mi. 

 
Nhóm 21: Nùi bông để thoa phấn (bông phấn trang điểm). 

 
 
 

 
(210) 4-2015-11726 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; 26.13.25; 1.15.23 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ Nghị Tín  
(VN) 
61 Tạ Uyên, phường 15, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy nén khí; thiết bị bảo hộ lao động; dụng cụ bảo hộ lao động, máy 

móc cơ khí nông, lâm, ngư nghiệp. 
 

Nhóm 37: Thi công hệ thống khí nén; lắp đặt hệ thống khí nén, hệ thống sấy khí, hệ thống 
lọc khí nén, sửa chữa hệ thống khí nén; bảo trì hệ thống khí nén; bảo hành hệ thống khí 
nén. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-11727 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.5.1; 26.3.1 
(591) Xanh nước biển, xanh cốm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn doanh 
nghiệp SETHACO  (VN) 
171 Khánh Hội, phường 3, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Đăng ký tên miền (dịch vụ pháp lý); tư vấn về mặt pháp lý trong việc xây dựng 

và phát triển nhãn hiệu và thương hiệu; tư vấn và đại diện về sở hữu công nghiệp; tư vấn 
pháp luật; tư vấn thành lập doanh nghiệp (tư vấn pháp lý). 
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(210) 4-2015-11728 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.3.1; 26.2.7 
(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại phân bón Đất 
Xanh  (VN) 
69 tổ 2, ấp 6, xã Vĩnh Tân, huyện Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón các loại.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-11729 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.9; A5.3.13; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hạ tầng kỹ 
thuật Sài Gòn  (VN) 
17/5 Mê Linh, phường 19, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí; lắp đặt đường ống; cho thuê 

thiết bị xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; dịch 
vụ cách nhiệt, cách điện, cách âm trong xây dựng. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-11730 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.4.13; A3.4.24 
(591) Đỏ, đen 
(731) GONGNIU GROUP LIMITED 

CORPORATION  (CN) 
East Industrial Zone, Guanhaiwei Town, 
Cixi City, Zhejiang Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Công tắc điện; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối điện); tủ 

điện phân phối cao - hạ thế; vật liệu cho mạch điện chính (dây, dây cáp); đi-ốt phát quang 
(LED); bộ nguồn điện cầm tay. 
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(210) 4-2015-11731 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 1.5.1; A5.3.15 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Đông Nam ¸  
(VN) 
Phòng 109B, nhà C4, tập thể Quỳnh Mai, 
phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa. 
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, sữa và các 
sản phẩm sữa. 

 

 
(210) 4-2015-11733 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái  (VN) 
Phòng 1702 tòa nhà CT1 khu đô thị mới 
Mỹ Đình - Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-11734 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó  (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-11735 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-11736 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
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mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-11737 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-11738 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty T.N.H.H một thành 

viên thức ăn chăn nuôi Việt 
Mü-HD  (VN) 
Thôn Nghĩa Lư, xã An Lâm, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá. 
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(210) 4-2015-11739 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty T.N.H.H một thành 

viên thức ăn chăn nuôi Việt 
Mü-HD  (VN) 
Thôn Nghĩa Lư, xã An Lâm, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá. 

 

 
(210) 4-2015-11740 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

xuất nhập khẩu Tâm Phúc  
(VN) 
Thôn Tiên Xá II, xã Cẩm Xá, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-11741 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI  (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-11742 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI  (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-11743 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI  (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-11744 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
1371 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu ete (dùng cho mục đích làm sạch, trang điểm), mỹ phẩm, nước hoa, 
kem dưỡng da, sữa rửa mặt, sữa tắm. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-11745 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu ete (dùng cho mục đích làm sạch, trang điểm), mỹ phẩm, nước hoa, 

kem dưỡng da, sữa rửa mặt, sữa tắm. 
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-11746 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu ete (dùng cho mục đích làm sạch, trang điểm), mỹ phẩm, nước hoa, 

kem dưỡng da, sữa rửa mặt, sữa tắm. 
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(210) 4-2015-11747 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 

trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-11748 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 

trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-11749 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 
trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-11750 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 

trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-11751 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 

trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-11752 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(540) 

  

(731) Nguyễn Tuấn Kiệt  (VN) 
C5.05, lầu 5 chung cư Tân Phước, 
phường 7, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-11753 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Phan Minh Tùng  (VN) 
438 tổ 25 ấp 4, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 09: Loa, âm-pli, mixer (bộ trộn âm thanh); bộ lọc âm (equalizer). 

 

 
(210) 4-2015-11754 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.3; 26.4.9; 25.5.2 
(591) Đỏ, xanh, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Toàn Gia Phúc 
LAGI  (VN) 
199 Trương Vĩnh Ký, phường Phước 
Lộc, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-11755 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 13.1.6 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên RIO  (VN) 
958/35/15D Lạc Long Quân, phường 8, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép; ca ra vát; dây thắt lưng (dây nịt) dùng cho trang phục.  

 

 
(210) 4-2015-11756 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1; 2.7.12; 1.15.11 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Dòng Kẻ  (VN) 
Phòng F22A, toà nhà Fosco 1, số 2 
Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh, hỗ trợ quản lý kinh doanh. 
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(210) 4-2015-11757 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A3.4.4; A6.19.13; A6.19.5; A5.1.8 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 

cốm, đen, đỏ, ghi, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Hội nông dân Huyện Chiêm 
Hóa  (VN) 
Tổ Luộc 1, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện 
Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang  

 
(511)   Nhóm 29: Trâu thịt đã qua chế biến.  
 

Nhóm 31: Trâu giống, trâu thịt (còn sống).  
 

Nhóm 35: Mua bán trâu giống, trâu thịt (còn sống), thịt trâu đã chế biến.  
 

 
(210) 4-2015-11758 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Trắng, xanh lá  cây 
(731) Nguyễn Phước Dũng  (VN) 

Số 3/9/44/131 Trần Phú, phường Phước 
Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện tóc (salon tóc), dịch vụ chăm sóc tóc, cắt tóc, tạo kiểu, tư vấn 

các công việc liên quan đến dịch vụ làm tóc. 
 

 
(210) 4-2015-11759 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21 
(591) Vàng, hồng, da cam, đỏ, xanh lam, trắng, 

đen 
(731) Công ty cổ phần văn hóa 

Phương Nam  (VN) 
940 đường 3/2, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; công viên vui chơi giải trí; khu vui chơi giải trí cho trẻ 

em.  
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(210) 4-2015-11760 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh lam, trắng, vàng, da cam, xanh lá 

mạ, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần văn hóa 

Phương Nam    (VN) 
940 đường 3/2, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Siêu thị sách; mua bán văn phòng phẩm; dịch vụ phát hành sách.  

 
 

 
(210) 4-2015-11761 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh lam, trắng, vàng, da cam, xanh lá 

mạ, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần văn hóa 

Phương Nam  (VN) 
940 đường 3/2, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Siêu thị sách; mua bán văn phòng phẩm; dịch vụ phát hành sách.  

 
 

 
(210) 4-2015-11762 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh lam, vàng, da cam, xanh lá mạ, 

xanh da trời 
(731) Công ty cồ phần văn hóa 

Phương Nam    (VN) 
940 đường 3/2, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Siêu thị sách; mua bán văn phòng phẩm; dịch vụ phát hành sách.  
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1377 

(210) 4-2015-11763 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh lam, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần văn hóa 

Phương Nam    (VN) 
940 đường 3/2, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Siêu thị sách; mua bán văn phòng phẩm; dịch vụ phát hành sách.  

 

 
(210) 4-2015-11764 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

dược liệu Mộc Hoa Tràm  (VN) 
1B Bà Triệu, phường 12, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-11765 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

dược liệu Mộc Hoa Tràm  (VN) 
1B Bà Triệu, phường 12, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-11766 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

dược liệu Mộc Hoa Tràm   (VN) 
1B Bà Triệu, phường 12, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
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1378 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-11767 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

dược liệu Mộc Hoà Tràm  (VN) 
1B Bà Triệu, phường 12, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-11770 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Võ Ngọc Yến  (VN) 
70 Lê Thị Hồng, tổ 85 khu phố 11, 
phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; chức năng văn 

phòng. 
 

 
(210) 4-2015-11771 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH LINCOLN Việt 

Nam  (VN) 
Số 65, ngõ 228, đường Lê Trọng Tấn, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị điện chiếu sáng.  
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ đèn và bộ đèn điện; bán lẻ đồ nội thất như: giường, tủ, bàn, 
ghế; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu.  
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(210) 4-2015-11772 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) RIGO TRADING S.A.    (LU) 

6, Route de TrÌves, EBBC, Building E, 
2633 Senningerberg, Luxemburg   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-11773 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.5.1; 2.5.2 
(731) RIGO TRADING S.A.    (LU) 

6, Route de TrÌves, EBBC, Building E, 
2633 Senningerberg, Luxemburg   

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-11774 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) RIGO TRADING S.A.   (LU) 

6, Route de TrÌves, EBBC, Building E, 
2633 Senningerberg, Luxemburg  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-11775 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.7.3; A2.9.16; 25.7.25; 3.9.16; 26.1.1 
(591) Trắng, vàng, xanh lá mạ, xanh dương 

nhạt, xanh dương, đỏ 
(731) Tổ hợp tác lúa sạch Thạnh 

Phó  (VN) 
ấp An Hòa, xã An Nhơn, huyện Thạnh 
Phú, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Thóc (lúa) chưa chế biến. 
 

 
(210) 4-2015-11776 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.1.6; 24.15.3; 7.3.2; A24.15.11 
(591) Đỏ, đen, vàng, vàng đồng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất trà và cà phê 
Nguyên Huy  (VN) 
2094 đường Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc B, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hạt; chè (trà).  

 

 
(210) 

 
4-2015-11778 

 
(220) 

 
13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; A26.11.25; 25.1.25 
(731) NARATHAI CUISINE CO., LTD.  (TH) 

518/3 Maneeya Center North Building, 
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, 
Bangkok 10330, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu 

(quán bar); dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ phục 
vụ và cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 

 
 

(210) 4-2015-11779 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 25.5.25; A19.13.25 
(591) Đỏ, xanh, xanh đậm, xanh nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA  (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; băng dính dùng cho mục đích y tế; băng 
dùng để băng bó (dùng cho mục đích y tế); băng keo dán cá nhân để băng vết thương; cao 
dán (dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2015-11780 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A19.13.15; 26.1.2; 25.5.25 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA   (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; băng dính dùng cho mục đích y tế; băng 

dùng để băng bó (dùng cho mục đích y tế); băng keo dán cá nhân để băng vết thương; cao 
dán (dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2015-11781 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 25.5.25; A19.13.15 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA   (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; băng dính dùng cho mục đích y tế; băng 

dùng để băng bó (dùng cho mục đích y tế); băng keo dán cá nhân để băng vết thương; cao 
dán (dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2015-11782 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.11 
(731) Nguyễn Hùng Cường  (VN) 

Số nhà 248, đường Thạch Sơn, tổ 4a, phố 
Hàm Rồng, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, 
tỉnh Lào Cai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 43: Nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách sạn; nhà trọ, nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn 
uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 
 

 
(210) 4-2015-11783 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Ngô Gia  (VN) 
9/12 Sông Hậu, Trần Phú, phường Cái 
Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm để vệ sinh thân thể.  

 
 

 
(210) 4-2015-11784 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) DREAM SKIN KOREA CORP.  (KR) 

#810, 136, Cheongsa-ro, Seo-gu, 
Daejeon 302-847 Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chức năng (kem chống lão hóa; dầu mát-xa); mỹ phẩm trang điểm; 

chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da (kem bôi da; kem tẩy rửa da; nước dưỡng da).  
 
 

 
(210) 4-2015-11785 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) DREAM SKIN KOREA CORP.   (KR) 

#810, 136, Cheongsa-ro, Seo-gu, 
Daejeon 302-847 Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chức năng (kem chống lão hóa; dầu mát-xa); mỹ phẩm trang điểm; 

chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da (kem bôi da; kem tẩy rửa da; nước dưỡng da).  
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(210) 4-2015-11787 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.3.1; A1.3.20 
(591) Đỏ 
(731) Đàm Đình Chiến  (VN) 

278 Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Than viên (chất đốt, nhiên liệu); than bùn; than cốc; hơi than; chất đốt.  
 

Nhóm 11: Lò đốt; hệ thống lọc khí; thiết bị lọc nước; thiết bị sấy khô; bộ thu năng lượng 
mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng). 

 

 
(210) 4-2015-11789 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Dịch vụ Phát triển Nông 
nghiệp Đồng Tháp (DASCO)  
(VN) 
Số 89 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nấm đã được bảo quản.  
 

Nhóm 31: Nấm tươi; sợi nấm để nhân giống.  
 

 
(210) 4-2015-11790 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.4.24; 26.4.2 
(731) KABUSHIKI KAISHA UCHIDA YOKO 

(Uchida Yoko Co., LTd.)  (JP) 
4-7, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Két an toàn; két an toàn bằng kim loại; két an toàn chống lửa bằng kim loại; 

hộp khóa bằng kim loại; két an toàn điện tử.  
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(210) 4-2015-11791 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.13.1; A3.13.24; 2.9.1; 2.7.9 
(591) Hồng, vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Hà  (VN) 
Xóm 1, xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: mỹ phẩm, mặt nạ làm đẹp, kem mỹ phẩm, kem làm 

trắng da, bộ mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm. 
 

 
(210) 4-2015-11792 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
tổng hợp Kiều Thiên Phát  (VN)
Ngách 1/28, ngõ 49, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt, để tẩy rửa; xà phòng, chất làm mềm vải (dùng để giặt); nước 

javen; dung dịch cọ rửa; nước rửa chén. 
 

 
(210) 4-2015-11793 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Trần Thị Gái  (VN) 
Khu 5, xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, 
tỉnh Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 16: Vật liệu vẽ; dụng cụ vẽ; tranh ảnh; văn phòng phẩm; ấn phẩm; tranh trấu (tranh 

nghệ thuật được làm từ trấu). 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, trưng bày sản phẩm, xuất khẩu các sản phẩm sau: tranh 
trấu, văn phòng phẩm, lịch, vật liệu vẽ, dụng cụ vẽ, tranh ảnh. 

 

 
(210) 4-2015-11794 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.5; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khí gas hóa 
lỏng Sông Hồng  (VN) 
Tổ 28, thị trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 04: Ga nhiên liệu; ga và ga hóa lỏng được dùng như nhiên liệu; ga; nhiên liệu.  
 

Nhóm 35: Trưng bày sản phẩm, quảng cáo, makerting, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán 
các sản phẩm: ga nhiên liệu, ga và ga hóa lỏng được dùng như nhiên liệu, ga, nhiên liệu. 

 

 
(210) 4-2015-11795 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và đầu tư phát triển Công 
Nghệ Mới Việt Nam   (VN) 
Biệt thự liền kề lô 21, dãy 16B3, Làng 
Việt Kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Trưng bày sản phẩm, xuất khẩu, nhập khẩu, quảng cáo, makerting, mua bán 

các sản phẩm sau: văn phòng phẩm (bút, thước, giấy, sách, vở, sổ, mực in, hộp hồ sơ, keo 
dán). 

 
 

 
(210) 4-2015-11797 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.13.1; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH câu lạc bộ Biển 
Mũi Né  (VN) 
69 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm 
Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà 

phê; dịch vụ quầy rượu, dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-11798 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.6 
(591) Xanh, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH điện công 

nghiệp Bảo Khang  (VN) 
C13/14 ấp 3B, xã Vĩnh Lộc B, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thiết bị điều khiển máy phát điện, máy phát thủy 
điện, máy phát nhiệt điện, thiết bị điều khiển tua bin máy phát điện, thiết bị điều khiển 
động cơ điện. 

 

 
(210) 4-2015-11799 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.8; 26.1.1; 18.3.23; 18.3.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ du lịch Kim Phong  
(VN) 
50/17 Nguyễn Quí Yêm, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; đại lý vé máy bay. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp (do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2015-11800 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thiên Phú Thành   (VN) 
Tổ 1, ấp Phú Thượng, xã Phú Thành, 
huyện Phú Tân, tỉnh An Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 25: Giày dép. 

 

 
(210) 4-2015-11801 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) SHIN IL CO., LTD  (KR) 

Rm.1111, Jamsil I-Space B/D, 58 
Ogeum-Ro, Songpa-Gu, Seoul Korea 
138-922  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 21: Miếng xơ mướp; vật dụng làm sạch dạng tấm hoặc miếng; bùi nhùi thép để làm 

sạch; nùi hoặc miếng cọ rửa dùng trong nhà bếp; sợi thép rối để cọ chảo; đồ dùng cọ rửa 
chảo bằng kim loại; vải lau bụi (giẻ lau).  
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(210) 4-2015-11802 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) SHIN IL CO., LTD   (KR) 

Rm.1111, Jamsil I-Space B/D, 58 
Ogeum-Ro, Songpa-Gu, Seoul Korea 
138-922   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 21: Miếng xơ mướp; vật dụng làm sạch dạng tấm hoặc miếng; bùi nhùi thép để làm 

sạch; nùi hoặc miếng cọ rửa dùng trong nhà bếp; sợi thép rối để cọ chảo; đồ dùng cọ rửa 
chảo bằng kim loại; vải lau bụi (giẻ lau).  

 
 

 
(210) 4-2015-11803 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) JULIA CO., LTD  (KR) 

5F Dae Won B/D, 228, Hwagok-ro, 
Gangseo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; dầu gội; chế phẩm nhuộm tóc; xà phòng 

làm đẹp dạng bánh; xà phòng cạo râu.   
 
 

 
(210) 4-2015-11804 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần mậu dịch 

đông á La Gi   (VN) 
309A Chung cư Him Lam 6A đường số 
14, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt khuẩn dùng cho đất; chế phẩm diệt khuẩn dùng cho mục đích y 

tế; chế phẩm diệt khuẩn tạo môi trường nước trong nuôi trồng thủy hải sản; chế phẩm diệt 
khuẩn dùng cho thực phẩm.  

 
Nhóm 35: Mua bán phân phối: các chế phẩm diệt khuẩn cho mục đích y tế, diệt khuẩn 
dùng trong nông nghiệp, cây trồng, diệt khuẩn dùng cho thực phẩm và nuôi trồng thủy hải 
sản.  
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(210) 4-2015-11805 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.23; A25.3.3; A26.11.12 
(591) Xám, đỏ 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

tiếp thị Tích Hợp Vàng   (VN) 
1 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo truyền thông. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-11806 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; 1.15.23; A25.3.3; 26.1.1 
(591) Xám, vàng 
(731) Công ty TNHH quảng cáo Đất 

Vàng  (VN) 
1 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo ngoài trời; quảng cáo truyền thông.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-11808 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Xám, hồng 
(731) Công ty TNHH Truyền Thông 

Số Vàng   (VN) 
01 Lý Tự Trọng, phường Bén Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo truyền thông. 
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(210) 4-2015-11809 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23; A25.3.3 
(591) Xám, vàng, xám 
(731) Công ty TNHH Truyền Thông 

Vàng   (VN) 
01 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo truyền thông. 

 

 
(210) 4-2015-11810 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH hóa mỹ phẩm 

Chi Chi   (VN) 
317/9B Trần Văn Kiểu, phường 3, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-11811 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.10; A3.7.24; 26.1.1; 3.7.16 
(731) Công ty TNHH hóa mỹ phẩm 

Chi Chi   (VN) 
317/9B Trần Văn Kiểu, phường 3, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-11812 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc là An Giang  (VN) 
23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quý, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
1390 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2015-11814 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.3.20; 4.3.3; 24.1.1; 25.1.9; 25.1.25; 

1.15.24; 1.15.11 
(591) Đỏ cam, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại Đại Kim 
Thành   (VN) 
120/13 Xóm Đất, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính bảo hộ lao động.  

 

 
(210) 4-2015-11815 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) FRASER AND NEAVE, LIMITED  

(SG) 
438 Alexandra Road, #21-00 Alexandra 
Point, Singapore 119958, Singapore  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước tăng lực; nước khoáng và nước uống có ga và đồ uống không có cồn; đồ 

uống làm từ hoa quả và nước ép trái cây; xi rô và chế phẩm dùng để pha chế đồ uống tất 
cả thuộc nhóm 32. 

 

 
(210) 4-2015-11816 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.1.4; 3.1.16 
(591) Da cam, đen, đen nhạt, trắng 
(731) FRASER AND NEAVE, LIMITED  

(SG) 
438 Alexandra Road, #21-00 Alexandra 
Point, Singapore 119958, Singapore  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước tăng lực; nước khoáng và nước uống có ga và đồ uống không có cồn; đồ 

uống làm từ hoa quả và nước ép trái cây; xi-rô và chế phẩm dùng để pha chế đồ uống; tất 
cả thuộc nhóm 32.  
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(210) 4-2015-11817 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.1; 26.4.7 
(591) Trắng, nâu đậm, vàng 
(731) Nguyễn Lê Cương  (VN) 

467/39 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục và đào tạo; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; huấn luyện về giảng 

dạy tiếng Anh, tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; dịch vụ tổ chức sự kiện giáo 
dục.  

 

 
(210) 4-2015-11818 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.23; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
khách sạn Becamex   (VN) 
Becamex Hotel, số 230 Đại Lộ Bình 
Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, khách sạn.  

 

 
(210) 4-2015-11819 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá cây, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
khách sạn Becamex   (VN) 
Becamex Hotel, số 230 Đại Lộ Bình 
Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, khách sạn. 

 

 
(210) 4-2015-11820 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.9.1; 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Đặng 
Thị Thuỷ - 85  (VN) 
Số 86, ngõ 10 phố 8/3, phường Quỳnh 
Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
1392 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2015-11821 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.5.6; A2.5.23; 2.5.2; A25.7.7 (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Đặng 
Thị Thuỷ - 85  (VN) 
Số 86, ngõ 10, phố 8/3, phường Quỳnh 
Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 

 

 
(210) 4-2015-11823 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bkav   (VN) 
Tầng 2 tòa nhà HH1, khu đô thị Yên 
Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động, bộ thiết bị phụ trợ dùng cho điện thoại (cụ thể là: tai nghe, 

micro dùng cho điện thoại di động, pin, bộ nạp pin cho điện thoại di động, vỏ điện thoại 
di động), máy tính bảng, phần mềm máy tính.  

 
Nhóm 35: Mua bán điện thoại, linh kiện điện thoại, máy tính bảng, phần mềm máy tính.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông. 

 

 
(210) 4-2015-11825 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Hợp tác xã chế biến thức ăn 
chăn nuôi Bình Minh  (VN) 
784 quốc lộ 50, ấp Phong Thuận, xã Tân 
Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc: heo, bò; thức ăn chăn nuôi cho gia cầm: gà, vịt. 
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(210) 4-2015-11827 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.15.1; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.2 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nguồn nhân 
lực Thiên Đạt  (VN) 
BT2-18 khu đô thị mới Nghĩa Đô, 
phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tuyển dụng lao động giới thiệu việc làm. 

 
 

 
(210) 4-2015-11828 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 1.13.1 
(591) Đỏ tươi, xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thép Toàn Cầu  
(VN) 
14/40J Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: ống nối bằng kim loại cho ống dẫn; phụ kiện gá lắp bằng kim loại cho ống dẫn 
khí nén; ống dẫn bằng kim loại; ống thép; tấm thép; vòng đệm bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Máy bơm; bơm (bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ); van (bộ phận của 
máy). 

 
 

 
(210) 4-2015-11829 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.21; A1.1.10; A1.1.5; 1.15.15 
(591) Xanh nước biển, xanh dương, đỏ, trắng, 

vàng, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đoàn Văn Kiếm  
(VN) 
Hẻm đường Nguyễn Tri Phương, thôn 
Bình An 3, xã Tân Bình, thị xã La Gi, 
tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-11830 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 5.5.15; A26.11.12 
(591) Hồng, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiên Ân Nam  
(VN) 
41 Mai Văn Ngọc, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn ăn bằng giấy.  

 

 
(210) 4-2015-11832 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thiết bị cấp thoát nước Sao 
Minh  (VN) 
Số 7 phố Yên Bái 2, phường Phố Huế, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy bơm chân không; máy bơm dầu; máy bơm ly tâm; máy 

bơm quay; máy bơm dòng hướng trục; máy bơm pít tông; máy bơm chìm dưới nước. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm máy 
bơm nước, máy bơm chân không, máy bơm dầu, máy bơm ly tâm, máy bơm quay, máy 
bơm dòng hướng trục, máy bơm pít tông, máy bơm chìm dưới nước; xúc tiến thương mại; 
tổ chức hội chợ triển lãm. 

 

 
(210) 4-2015-11833 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thiết bị cấp thoát nước Sao 
Minh  (VN) 
Số 7 phố Yên Bái 2, phường Phố Huế, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy bơm chân không; máy bơm dầu; máy bơm ly tâm; máy 

bơm quay; máy bơm dòng hướng trục; máy bơm pít tông; máy bơm chìm dưới nước. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm máy 
bơm nước, máy bơm chân không, máy bơm dầu, máy bơm ly tâm, máy bơm quay, máy 
bơm dòng hướng trục, máy bơm pít tông, máy bơm chìm dưới nước; xúc tiến thương mại; 
tổ chức hội chợ triển lãm. 
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(210) 4-2015-11834 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.5.1; 1.15.23; 26.5.2 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thiết bị cấp thoát nước Sao 
Minh  (VN) 
Số 7 phố Yên Bái 2, phường Phố Huế, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy bơm chân không; máy bơm dầu; máy bơm ly tâm; máy 

bơm quay; máy bơm dòng hướng trục; máy bơm pít tông; máy bơm chìm dưới nước. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm máy 
bơm nước, máy bơm chân không, máy bơm dầu, máy bơm ly tâm, máy bơm quay, máy 
bơm dòng hướng trục, máy bơm pít tông, máy bơm chìm dưới nước; xúc tiến thương mại; 
tổ chức hội chợ triển lãm. 

 

 
(210) 4-2015-11835 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.7.3; A26.11.8; 5.7.1; A19.1.12 
(591) Đỏ, xanh, trắng, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
cà phê 721  (VN) 
Thôn 11, xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh 
§¾k L¾k 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 35: Mua bán gạo. 
 

 
(210) 4-2015-11836 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.17; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê Cao 
Nguyên Việt  (VN) 
Thôn Hữu Nghị, xã Ea Đar, huyện Ea 
Kar, tỉnh §¾k L¾k  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán con giống. 
 

Nhóm 44: Trang trại chăn nuôi và trồng trọt. 
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(210) 4-2015-11837 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại điện cơ Hà Nội  
(VN) 
L9, N5, khu cụm công nghiệp Ngọc Hồi, 
xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 

 

 
(210) 4-2015-11838 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.1 (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Quốc tế Đức Minh  
(VN) 
Số 644 Đê La Thành, phường Giảng Võ, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Trần nhà bằng kim loại; khung kim loại dùng cho xây dựng, vách ngăn bằng 

kim loại. 
 

Nhóm 17: Vật liệu cách âm; sợi khoáng (chất cách điện, nhiệt). 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại; lớp phủ 
mặt ngoài không bằng kim loại dùng cho xây dựng; thạch cao; vách ngăn không bằng 
kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-11839 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Quốc tế Đức Minh  
(VN) 
Số 644 Đê La Thành, phường Giảng Võ, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Trần nhà bằng kim loại; khung kim loại dùng cho xây dựng, vách ngăn bằng 

kim loại. 
 

Nhóm 17: Vật liệu cách âm; sợi khoáng (chất cách điện, nhiệt). 
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Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại; lớp phủ 
mặt ngoài không bằng kim loại dùng cho xây dựng; thạch cao; vách ngăn không bằng 
kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-11840 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 15.7.1; 15.1.7 
(591) Đen, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Đại 
Hưng Vượng  (VN) 
22 đường T4B, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Đai truyền dùng cho băng tải và dây chuyền, đai truyền dùng cho máy và máy 

công cụ, đai truyền động hình tam giác, đai truyền động phẳng dẹt, đai truyền động hình 
chữ V, các bộ liên kết chuyển động và đai truyền không dùng cho các phương tiện giao 
thông trên bộ và xe gắn máy; giá đỡ ổ trục cho máy móc; vòng bi cho ổ trục; ổ bi (bộ 
phận của máy móc); ổ trục (bộ phận của máy móc). 

 

 
(210) 4-2015-11841 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Đại 
Hưng Vượng  (VN) 
22 đường T4B, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Đai truyền dùng cho băng tải và dây chuyền, đai truyền dùng cho máy và máy 

công cụ, đai truyền động hình tam giác, đai truyền động phẳng dẹt, đai truyền động hình 
chữ V, các bộ liên kết chuyển động và đai truyền không dùng cho các phương tiện giao 
thông trên bộ và xe gắn máy. 

 

 
(210) 4-2015-11844 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) PFIZER PRODUCTS INC.   (US) 

Eastern Point Road, Groton, Connecticut 
06340, United States of America 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 
chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh; cao dán dùng trong ngành 
y, vật liệu dùng để băng bó; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy uế dùng cho 
mục đích vệ sinh; chất tẩy uế cho hoá chất vệ sinh; chế phẩm diệt động vật có hại; chất 
diệt nấm, chất diệt cỏ; vắcxin. 

 
Nhóm 44: Cung cấp thông tin về chăm sóc sức khỏe và y tế; dịch vụ chăm sóc sức khỏe, 
cụ thể là cung cấp thông tin trong lĩnh vực sức khỏe, sự sung sức và dinh dưỡng. 

 

 
(210) 4-2015-11846 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.1.6; A8.1.2; 8.1.6 (540) 

  

(731) Nguyễn Minh Trung  (VN) 
Số 2 Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt; bánh gạo. 

 

 
(210) 4-2015-11847 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 11.3.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Kim Gia Hân  (VN) 
31A/2 Hùng Vương, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-11848 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) LUPIN LIMITED  (IN) 

159, C.S.T Road, Kalina, Santacruz 
(East), Mumbai - 400 098, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-11849 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) LUPIN LIMITED  (IN) 

159, C.S.T Road, Kalina, Santacruz 
(East), Mumbai - 400 098, India  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-11850 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.4.24; 26.4.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Thuỵ ái Trinh  (VN) 
E9, đường số 1, khu đô thị Hưng Phú, 
phường 5, thành phố Tuy Hoà, Phú Yên 

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế. 

 

 
(210) 4-2015-11851 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Lào Vĩ Trí  (VN) 
97 Cao Thắng, phường 3, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa răng. 

 

 
(210) 4-2015-11852 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A25.3.3; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Trắng, xanh, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần vận tải và 
du lịch Thành Nam  (VN) 
Đội 5, thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
1400 

(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng taxi.  
 

 
(210) 4-2015-11853 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.7.9; 2.7.23; 2.9.1; 25.1.25 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Thị Phương Chi  (VN) 
Số 6 ngõ 1 đường Đốc Thiết, phường 
Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 
An 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y, tây y;  thực phẩm chức năng, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe 

và sắc đẹp có chứa thuốc.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng mua bán; dược phẩm, thuôc nam; thuốc bắc, thực phẩm chức 
năng, quần áo, quần áo trẻ em, đồ chơi, xe nôi, bình sữa, sữa, bánh kẹo, máy xay, máy 
hâm sữa, dụng cụ vắt sữa, các sản phẩm dùng chăm sóc sắe đẹp, massage.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc y tế, sắc đẹp và massage bà mẹ và trẻ em sau sinh, dịch vụ 
nha sĩ, dịch vụ xét nghiệm y tế, khám chữa bệnh, dịch vụ thẩm mỹ viện.  

 

 
(210) 4-2015-11854 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần EGO Việt Nam  
(VN) 
Phòng 313, khu tập thể B4, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại. 

 

 
(210) 4-2015-11855 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.3.1; A2.3.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH MISS Trâm  (VN) 
529/159 Huỳnh Văn bánh, phường 14, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dùng để tẩy trắng da; kem làm trắng da; kem; mỹ phẩm dùng để 
tắm,mỹ phẩm; sữa làm sạch dùng để tắm rửa.  

 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; phân phát hàng mẫu, dịch vụ giơi thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông để bán lẻ, tư vấn tiêu dùng.  

 
 

 
(210) 4-2015-11856 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 7.3.11; A3.9.4; 26.1.1; 25.5.25; 1.15.24 
(591) Xanh da trời, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Thiên Hoà  (VN) 
38/21 Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón.  

 
 

 
(210) 4-2015-11857 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Hồng Quân  (VN) 
Phòng 505, khu HH2A, phố Gia Thụy, 
phường Gia Thụy, quận Long Biên thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ tránh thai, bao cao su.  

 
 

 
(210) 4-2015-11859 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xuất nhập khẩu Nông Dược 
Việt  (VN) 
59A ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-11860 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xuất nhập khẩu nông dược 
Việt  (VN) 
59A ấp Tân Hòa xã Tân Hiệp, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

 
(210) 4-2015-11861 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xuất nhập khẩu Nông Dược 
Việt  (VN) 
59A ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-11862 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; A26.1.24; 25.1.5 (540) 

  

(731) Đinh Quang Huy  (VN) 
Số 22 tập thể công ty xây dựng Thăng 
Long, phố Tân Xuân, phường Xuân 
Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 

 

 
(210) 4-2015-11863 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.11; 26.3.1; A26.3.7; 25.1.25 
(731) SUPER BRANDS COMPANY PTE. 

LTD.   (SG) 
438 Alexandra Road, #05-01 Alexandra 
Point, Singapore 119958  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(511)   Nhóm 30: Trà từ cây cỏ (sản phẩm thay thế trà, không dùng cho mục đích y tế), cà phê, 
trà (chè), đồ uống trên cơ sở trà, trà xanh pha sẵn, đồ uống trên cơ sở cà phê, thực phẩm 
(bánh) ăn nhanh được làm từ lúa mì.  

 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn, nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga, nước 
uống, nước ép trái cây (đồ uống không cồn), nước ép rau (đồ uống), đồ uống từ cây cỏ 
của Trung Quốc có chứa 10 loại thảo mộc (Zá Liáng), đồ uống cung cấp muối và khoáng 
cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế), đồ uống bổ sung các chất điện giải cho mục 
đích chung, đồ uống thể thao (đồ uống không cồn) và đồ uống tăng lực (đồ uống không 
cồn), nước sô đa, đồ uống từ cây cỏ (đồ uống không cồn), tất cả không dùng cho mục 
đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-11864 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.11; 1.15.24; A26.3.7; 25.1.25 
(731) SUPER BRANDS COMPANY PTE. 

LTD.   (SG) 
438 Alexandra Road, #05-01 Alexandra 
Point, Singapore 119958  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà từ cây cỏ (sản phẩm thay thế trà, không dùng cho mục đích y tế), cà phê, 

trà (chè), đồ uống trên cơ sở trà, trà xanh pha sẵn, đồ uống trên cơ sở cà phê, thực phẩm 
(bánh) ăn nhanh được làm từ lúa mì. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn, nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga, nước 
uống, nước ép trái cây (đồ uống không cồn), nước ép rau (đồ uống), đồ uống từ cây cỏ 
của Trung Quốc có chứa 10 loại thảo mộc (Zá Liáng), đồ uống cung cấp muối và khoáng 
cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế), đồ uống bổ sung các chất điện giải cho mục 
đích chung, đồ uống thể thao (đồ uống không cồn) và đồ uống tăng lực (đồ uống không 
cồn), nước sô đa, đồ uống từ cây cỏ (đồ uống không cồn), tất cả không dùng cho mục 
đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-11865 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) SUPER BRANDS COMPANY PTE. 

LTD.   (SG) 
438 Alexandra Road, #05-01 Alexandra 
Point, Singapore 119958  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu rum, rượu brandi, rượu uýt ki, rượu gin, rượu cồn, rượu mạnh, rượu được 

làm từ gạo và đường, đồ uống có cồn (trừ bia), rượu mạnh pha sẵn với các loại đồ uống 
khác. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-11870 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.4.24; 5.9.21; 5.9.15 
(591) Xanh lá cây, đen, vàng 

(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hoa Tài 
Lộc  (VN) 
Lô 15KB2.2, đường 3/2, phường Huận 
Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn. 

 

 
(210) 4-2015-11871 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ứng dụng 
công nghệ Thông Minh  (VN) 
16/131 đường Lạc Long Quân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo cho sơ sinh, bao tay chân cho trẻ sơ sinh, mũ, yếm, quần áo thời trang 

cho trẻ em. 
 

 
(210) 4-2015-11872 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất và công nghệ Gia Linh  
(VN) 
Số 5 ngõ 178 đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo cho sơ sinh, bao tay chân cho trẻ sơ sinh, mũ yếm, quần áo thời trang 

cho trẻ em. 
 

 
(210) 4-2015-11875 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Phú Đoàn  (VN) 
Số nhà 4, ngõ 121/121, đường An Dương 
Vương, phường Phú Thượng, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(511)   Nhóm 03: Bột giặt các loại; các chế phẩm dùng để mài, cọ chùi, đánh bóng và làm sạch; 
các chất và chế phẩm để giặt; các chế phẩm dùng để rửa tay; các chất dùng để xử lý lần 
cuối vải và là mêm vải; các chế phẩm dùng để rửa bát đĩa. 

 

 
(210) 4-2015-11877 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.5; A18.1.12; 18.1.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Partenrs VN  (VN) 
Lầu 6, tòa nhà P&T, 27 - 29 Phó Đức 
Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 
01, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Túi bằng da và giả da; túi du lịch bằng da và giả da; đồ du lịch bằng da và giả 

da.  
 

 
(210) 4-2015-11878 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị điện 
công nghiệp Quân Phạm  (VN) 
285 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, truyền dẫn, chuyển mạch, biến 

đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện bao gồm: cuộn cảm kháng; thiết bị 
điện dung cho đảo mạch/chuyển mạch; công tắc điện; tủ phân phối điện; bảng điều khiển 
phân phối/thiết bị điều khiển phân phối; đèn báo hiệu. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa; lắp đặt; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện. 

 

 
(210) 4-2015-11879 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Braun 
Electronics Việt Nam  (VN) 
Số 15 ngõ 429 đường Lĩnh Nam, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(511)   Nhóm 11: Đèn sưởi ấm phòng tắm; thiết bị sưởi ấm và thiết bị làm lạnh; quạt điện; thiết bị 
điều hòa không khí; thiết bị sấy quần áo. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thiết bị điện gia dụng cụ thể là đèn sưởi ấm phòng 
tắm, thiết bị sưởi ấm và làm lạnh, thiết bị điều hòa không khí, thiết bị sấy quần áo.  

 

 
(210) 4-2015-11880 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.5.1; 1.15.23 
(591) Xanh dương, xanh đậm, xám, ghi 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư AMD 
Group  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Việt úc (VAS), khu đô 
thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Thỏi thép đúc; thép cán thô; phôi thép; thép đúc; hợp kim thép; ống thép; tấm 

thép; dây thép; thép dạng thô hoặc bán thành phẩm. 
 

Nhóm 09: Thiết bị thu hình; dây treo trang trí điện thoại di động; móc treo trang trí điện 
thoại di động; điện thoại di động; tai nghe; điện thoại hình. 

 
Nhóm 35: Tư vấn quản lý nhân sự; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức 
và quản lý kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; makerting. 

 
Nhóm 36: Cho thuê căn hộ; cho thuê phòng ở; cho thuê văn phòng; cho thuê bất động 
sản; quản lý bất động sản; cho thuê nông trại. 

 
Nhóm 41: Trường mẫu giáo. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu vật lý; cung cấp thông tin khoa học, tham vấn và tư vấn liên quan 
đến giảm thiểu lượng phát thải các-bon đioxit; nghiên cứu sinh học; nghiên cứu địa chất; 
nghiên cứu kỹ thuật. 

 

 
(210) 4-2015-11881 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại quốc tế Việt Sing  
(VN) 
Cụm công nghiệp Xuân Lâm, xã Xuân 
Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Tã giấy cho người già, tã giấy dùng cho người không tự kiềm chế được, tã giấy 
cho trẻ em, băng vệ sinh phụ nữ. 

 

 
(210) 4-2015-11882 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; A5.5.21; A5.5.20 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại quốc tế Việt Sing  
(VN) 
Cụm công nghiệp Xuân Lâm, xã Xuân 
Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Tã giấy cho người già, tã giấy dùng cho người không tự kiềm chế được, tã giấy 

cho trẻ em, băng vệ sinh phụ nữ. 
 

 
(210) 4-2015-11883 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm Gia 
Phát  (VN) 
Số nhà 15A, ngõ 193/53, đường Nam 
Dư, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-11884 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm Gia 
Phát   (VN) 
Số nhà 15A, ngõ 193/53, đường Nam 
Dư, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-11885 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn   (VN) 
Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-11886 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn   (VN) 
Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-11887 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó  (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-11888 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Minh Thành  (VN) 
Số nhà 234 đường Chiến Thắng, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-11889 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt Mỹ  (VN) 
Nhà số 4, ngõ 36, phố Hoàng Ngọc 
Phách, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-11890 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh 
(731) Ngô Hoàng Nhã  (VN) 

Số 529, đường Nguyễn An Ninh, phường 
Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh mua bán hàng hóa như: lương thực, thực phẩm, hải sản chế biến, 

mỹ phẩm, đồ uống có cồn (rượu, bia), thuốc lá, nước giải khát.  
 

 
(210) 4-2015-11891 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A3.7.24; 3.7.17 
(591) Xanh biển, trắng, cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
VisNam  (VN) 
22 Hoàng Hoa Thám, phường Tân 
Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2015-11893 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.9; 26.11.3; 26.15.15 
(591) Cam, xanh lá, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM-DV-SX Hoàng 
Diệu  (VN) 
145 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đá, cát, sỏi vật liệu xây dựng khác. 
 

Nhóm 37: Thi công lắp đặt ốp lát đá xây dựng. 
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(210) 4-2015-11896 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.1.25; 26.13.1; 8.1.18; A5.5.20 
(591) Hồng, trắng, đen, xám 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Phan Nam Mon Te Ro Sa  (VN) 
160/14 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán kem. 

 
 

 
(210) 4-2015-11897 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; 26.1.2; 26.4.3; 26.7.25; 

26.4.7; 25.1.25 
(591) Vàng, vàng đồng, xanh dương, xanh 

dương đậm, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần Bibica  (VN) 

443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh quy; bánh ngọt; bánh quy giòn; kẹo mềm. 

 
 

 
(210) 4-2015-11898 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) GINSANA SA  (CH) 

Via Mulini 6934 Bioggio, Switzerland 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; thực phẩm 

và chất ăn kiêng dùng trong y tế hoặc dùng trong thú y; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chất 
bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu băng bó; vật liệu để hàn răng và 
sáp nha khoa; thuốc tiệt trùng; chất diệt sâu hại; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ.  
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(210) 4-2015-11899 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.4.6; 26.4.2; A12.1.4 
(731) Đỗ Duy Tân  (VN) 

Tiền Phong, huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 24: Chăn; vỏ gối; vỏ đệm; khăn phủ gối; khăn phủ giường; rèm cửa.  

 
 

 
(210) 4-2015-11900 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 
thực phẩm Eneright   (VN) 
Tầng 2, nhà B9, đường Nguyễn Cảnh Dị, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế.     
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa và sản phẩm làm 
từ sữa. 

 
 

 
(210) 

 
4-2015-11901 

 
(220) 

 
14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 
thực phẩm Eneright   (VN) 
Tầng 2, nhà B9, đường Nguyễn Cảnh Dị, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa và sản phẩm làm 
từ sữa. 
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(210) 4-2015-11902 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 
thực phẩm Eneright   (VN) 
Tầng 2, nhà B9, đường Nguyễn Cảnh Dị, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa và sản phẩm làm 
từ sữa. 

 

 
(210) 4-2015-11903 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 
thực phẩm Eneright   (VN) 
Tầng 2, nhà B9, đường Nguyễn Cảnh Dị, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa và sản phẩm làm 
từ sữa. 

 

 
(210) 4-2015-11904 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 
thực phẩm Eneright   (VN) 
Tầng 2, nhà B9, đường Nguyễn Cảnh Dị, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa.  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa và sản phẩm làm 
từ sữa. 

 

 
(210) 4-2015-11906 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ điện tử Kiến Trung  
(VN) 
173/33 Lê Thúc Hoạch, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; đầu đọc đĩa; tivi; micrô; máy tăng âm; máy trộn âm.  

 

 
(210) 4-2015-11907 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần bánh kẹo 

Tràng An 2   (VN) 
Số 233, đường Sào Nam, phường Nghi 
Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-11908 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 15.7.1; 2.1.8; 18.1.5; 26.4.2 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Minh Khang   (VN) 
71/71-71/73 đường số 3, khu phố 13, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: ốc vít bằng kim loại.  
 

Nhóm 09: Phụ tùng ô tô, xe máy, cụ thể là dây công tơ mét. 
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Nhóm 12: Phụ tùng ô tô xe máy, cụ thể là dây phanh, dây ga, dây le, dây tay phanh, dây 
mở cốp xe. 

 

 
(210) 4-2015-11909 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.1; A26.11.9 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Huỳnh Thị Lệ Hoa   (VN) 
36B Đô Đốc Long, phường Tân Qúy, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép. 
 
 

(210) 4-2015-11910 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 18.1.5; 2.1.8; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Minh Khang  (VN) 
71/71-71/73 đường số 3, khu phố 13, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng ô tô xe máy, cụ thể là dây phanh, dây ga, dây le, dây tay phanh, dây 

mở cốp xe. 
 
 

(210) 4-2015-11911 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.2.3; 26.2.1; 26.2.7 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Denki   (VN) 
Số 15F, đường số 20, KP.1, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Xe môtô, xe máy, phụ tùng xe máy cụ thể là; cơ cấu truyền động dùng cho xe 

cộ mặt đất; động cơ điện dùng cho xe cộ mặt đất, ổ trục của bánh xe cộ, bố thắng (má 
phanh), còi xe máy. 
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(210) 4-2015-11913 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH lưỡi cưa An 
Bình  (VN) 
Số 8 DC19, khu phố 4, phường An Phú, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay như là: lưỡi cưa; dao; kéo.  

 

 
(210) 4-2015-11914 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.7.3; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, vàng, nâu 
(731) Uỷ ban nhân dân huyện Tiên 

Lãng  (VN) 
Khu 2 thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên 
Lãng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo nếp cái hoa vàng. 

 

 
(210) 4-2015-11915 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(591) Đỏ cam (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
rừng Tây Nguyên   (VN) 
11 Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lăk 

 
(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox, ống Inox.  
 

Nhóm 11: Bình nước nóng sử dụng điện, bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; 
thiết bị vệ sinh cụ thể là: vòi hoa sen, bồn rửa mặt, bồn tắm, chậu rửa. 

 

 
(210) 4-2015-11916 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Nam Đại Thành  
(VN) 
416-418-420 Lý Thường Kiệt, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox, ống Inox.  
 

Nhóm 11: Bình nước nóng sử dụng điện, bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; 
thiết bị vệ sinh cụ thể là: vòi hoa sen, bồn rửa mặt, bồn tắm, chậu rửa.  

 
Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa.  

 

 
(210) 4-2015-11917 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
rừng Tây Nguyên    (VN) 
11 Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 
(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox, ống Inox.  
 

Nhóm 11: Bình nước nóng sử dụng điện, bình nước nóng sử dụng nặng lượng mặt trời; 
thiết bị vệ sinh cụ thể là, vòi hoa sen, bồn rửa mặt, bồn tắm, chậu rửa. 

 

 
(210) 4-2015-11918 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
rừng Tây Nguyên    (VN) 
11 Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

 
(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox, ống Inox.  
 

Nhóm 11: Bình nước nóng sử dụng điện, bình nước nóng sử dụng nặng lượng mặt trời; 
thiết bị vệ sinh cụ thể là, vòi hoa sen, bồn rửa mặt, bồn tắm, chậu rửa. 

 

 
(210) 4-2015-11919 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
rừng Tây Nguyên    (VN) 
11 Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

 
(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox, ống Inox.  
 

Nhóm 11: Bình nước nóng sử dụng điện, bình nước nóng sử dụng nặng lượng mặt trời; 
thiết bị vệ sinh cụ thể là, vòi hoa sen, bồn rửa mặt, bồn tắm, chậu rửa. 
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(210) 4-2015-11920 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 6.1.2; 26.3.23 
(591) Đỏ boóc đô, xám 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Đất Mới   (VN)
Lô 16 BT2, khu đô thị Mễ Trì Hạ, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng dân dụng và công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-11921 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A14.7.7 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH MTV Bén Linh  

(VN) 
Số 172 Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 08: Kìm, kìm bấm, tỉa, cắt móng, dụng cụ giũa móng; nhíp nhổ lông, tóc; kéo cắt; 

bộ dụng cụ để chăm sóc bàn chân.  
 

Nhóm 35: Mua bán kem dưỡng da, sữa rửa mặt, sữa tắm, dầu gội, dầu xả, kem dưỡng thể, 
kìm, kìm bấm, tỉa, cắt móng, dụng cụ giũa móng, nhíp nhổ lông, tóc, kéo cắt, bộ dụng cụ 
để chăm sóc bàn chân.  

 

 
(210) 4-2015-11922 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.7.23; 5.7.13; 5.9.21; 5.9.15 
(591) Xanh da trời, xanh lá mạ, cam 
(731) Nguyễn Đức Chính  (VN) 

5/48D Mễ Cốc, phường 15, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 29: Gà rán; các món xiên que nướng và chiên như thịt, cá, gia cầm, rau, hải sản.  
 

Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo như cơm 
chiên, cơm tấm, các món cơm văn phòng, các món cơm Việt Nam; bánh humburger; thực 

phẩm ăn nhanh trên cơ sở mì sợi và bún như mỳ theo phong cách ý, mỳ xào, hủ tiếu, phở, 
bún riêu; bánh xèo, nem cuốn.  
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Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn; nhà hàng ăn uống và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 
do nhà hàng thực hiện.  

 
 

 
(210) 4-2015-11923 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại & 

dịch vụ Minh Vũ   (VN) 
309 Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, 
thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị lọc nước uống; dụng cụ nấu nướng dùng điện; quạt điện; 

thiết bị điều hòa không khí; thiết bị sấy không khí.  
 

Nhóm 21: Dụng cụ nấu ăn không dùng điện; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; dụng cụ 
nhà bếp; chảo để rán (không dùng điện); bình để uống.  

 
 

 
(210) 4-2015-11929 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH Tiến Vũ   (VN) 

325/12 đường TX 13, tổ 12, khu phố 1, 
phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế thời trang; dịch vụ thiết kế thời trang.  
 
 

 
(210) 4-2015-11930 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Lý Đỗ Minh Sơn   (VN) 
116 An Dương Vương, phường 9, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động, quán cà phê. 
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(210) 4-2015-11931 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Ti Da  (VN) 
63/3 đường số 1, phường Long Trường, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ gia thực phẩm, hương liệu thực phẩm, phụ liệu dùng để chế biến 

thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-11932 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.15.3; 26.1.5; 21.3.21 
(591) Đỏ, trắng, xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
sản xuất dịch vụ Tam Đỉnh  
(VN) 
456/3 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-11933 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.13.25; A1.1.9 
(591) Cam, xanh lam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
sản xuất dịch vụ Tam Đỉnh  
(VN) 
456/3 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-11934 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Lê Ngọc Lan  (VN) 
22 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng tắc xi, vận chuyển hành khách.  
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(210) 4-2015-11935 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.1.1; 3.7.17; 3.7.16; A3.7.24; A25.7.6; 

A25.7.8; 25.7.25 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh dương sáng
(731) Công ty TNHH H.A.V.A.S  (VN) 

D390, khu phố 4, phường Long Bình, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đệm (nệm) mút xốp, đệm (nệm) lò xo, đệm (nệm) bông gòn 

ép, đệm (nệm) mút ép. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-11936 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh nước biển, vàng cam 
(731) PGS OTELCILIK TURIZM TICARET 

A.S  (TR) 
Kiris Mahallesi Sahil Caddesi No: 5 
Kemer Antalya Turkey 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 

nghệ Detech (DETECH) 
 
(511)   Nhóm 41: Cho thuê sân bãi; cho thuê sân tennis; ghi băng hình; dịch vụ vũ trường; thông 

tin về giải trí tiêu khiển; thông tin giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (huấn luyện thể 
hình và sức khỏe); câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm; cung cấp tiện nghi giải trí; 
cung cấp dịch vụ hát karaoke; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi gôn; cung cấp tiện 
nghi thể thao; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; trình diễn các buổi biểu diễn trực 
tiếp; dịch vụ hoạt náo viên; dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí); dịch vụ 
điều chỉnh nhạc; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); nhiếp ảnh; sản xuất chương 
trình biểu diễn. 

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê 
phòng họp; nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn; đặt chỗ ở tạm thời; đặt chỗ trước nơi lưu 
trú tạm thời; dịch vụ khách sạn; quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; 
khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; nhà trọ; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ; tạo hình trang trí trên thực phẩm; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời); 
dịch vụ quầy rượu; cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2015-11937 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh nước biển 
(731) PGS OTELCILIK TURIZM TICARET 

A.S  (TR) 
Kiris Mahallesi Sahil Caddesi No: 5 
Kemer Antalya Turkey 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 
nghệ Detech (DETECH) 

 
(511)   Nhóm 41: Cho thuê sân bãi; cho thuê sân tennis; ghi băng hình; dịch vụ vũ trường; thông 

tin về giải trí tiêu khiển; thông tin giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (huấn luyện thể 
hình và sức khỏe); câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm; cung cấp tiện nghi giải trí; 
cung cấp dịch vụ hát karaoke; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi gôn; cung cấp tiện 
nghi thể thao; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; trình diễn các buổi biểu diễn trực 
tiếp; dịch vụ hoạt náo viên; dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí); dịch vụ 
điều chỉnh nhạc; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); nhiếp ảnh; sản xuất chương 
trình biểu diễn. 

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê 
phòng họp; nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn; đặt chỗ ở tạm thời; đặt chỗ trước nơi lưu 
trú tạm thời; dịch vụ khách sạn; quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; 
khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; nhà trọ; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ; tạo hình trang trí trên thực phẩm; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời); 
dịch vụ quầy rượu; cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2015-11938 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh nước biển, vàng cam 
(731) PGS OTELCILIK TURIZM TICARET 

A.S  (TR) 
Kiris Mahallesi Sahil Caddesi No: 5 
Kemer Antalya Turkey 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 

nghệ Detech (DETECH) 
 
(511)  Nhóm 41: Cho thuê sân bãi; cho thuê sân tennis; ghi băng hình; dịch vụ vũ trường; thông 

tin về giải trí tiêu khiển; thông tin giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (huấn luyện thể 
hình và sức khỏe); câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm; cung cấp tiện nghi giải trí; 
cung cấp dịch vụ hát karaoke; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi gôn; cung cấp tiện 
nghi thể thao; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; trình diễn các buổi biểu diễn trực 
tiếp; dịch vụ hoạt náo viên; dịch vụ giải trí; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (giải trí); dịch vụ 
điều chỉnh nhạc; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); nhiếp ảnh; sản xuất chương 
trình biểu diễn. 
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Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê 
phòng họp; nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn; đặt chỗ ở tạm thời; đặt chỗ trước nơi lưu 
trú tạm thời; dịch vụ khách sạn; quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; 
khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; nhà trọ; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ; tạo hình trang trí trên thực phẩm; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời); 
dịch vụ quầy rượu; cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2015-11939 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 9.7.1; 7.3.11 
(731) PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC  

(US) 
14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas 
75254, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ từ thiện, cụ thể: hỗ trợ tài chính cho những người nghèo; quyên góp từ 

thiện; tiếp nhận, quản lý và phân phối quỹ từ thiện. 
 

Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm và đồ uống vì mục đích từ thiện. 
 

 
(210) 4-2015-11940 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Duy Tân  (VN) 
22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-11941 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Duy Tân  (VN) 
22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2015-11942 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.9; 26.2.3; 26.2.1 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) YSQ INTERNATIONAL PTE LTD.  

(SG) 
15A, Kaki, Bukit Road 3, East Point 
Terrace, Singapore 415885 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Giấy hút nước dùng cho tẩu thuốc lá; gạt tàn dùng cho người hút thuốc lá; tập 

giấy cuốn thuốc lá; thuốc lá nhai; hộp đựng xì gà; dụng cụ cắt đầu xì gà; đót xì gà; hộp 
đựng thuốc lá điếu, đầu lọc thuốc lá điếu; đót thuốc lá điếu; giấy cuốn thuốc lá điếu; đầu 
ngậm thuốc lá điếu; thuốc lá điếu; thuốc lá điếu chứa chất thay thế lá thuốc lá, không 
dùng cho mục đích y tế; thiết bị cuốn thuốc lá bỏ túi; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; xì gà; đá 
lửa, bình chứa ga cho bật lửa hút thuốc; hộp giữ độ ẩm cho xì gà; bật lửa dùng cho người 
hút thuốc, hộp diêm; ống cắm diêm; diêm; đầu tẩu dùng cho đót hút thuốc lá; vật dụng 
thông điếu dùng cho tẩu thuốc lá; giá để tẩu dùng cho tẩu hút thuốc lá; túi đựng (thuốc 
lá); thuốc lá bột để hít; hộp đựng thuốc lá bột để hít; ống nhổ dùng cho người hút thuốc; 
đầu tẩu bằng hổ phách dùng cho đót xì gà và đót thuốc lá; thuốc lá; bình đựng thuốc lá; 
tẩu hút thuốc lá, thuốc lá điện tử. 

 

 
(210) 4-2015-11943 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.1.1; 24.13.1; 26.13.1 
(591) Đen, trắng, xám nhạt 
(731) YSQ INTERNATIONAL PTE LTD.  

(SG) 
15A, Kaki, Bukit Road 3, East Point 
Terrace, Singapore 415885 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Giấy hút nước dùng cho tẩu thuốc lá; gạt tàn dùng cho người hút thuốc lá; tập 

giấy cuốn thuốc lá; thuốc lá nhai; hộp đựng xì gà; dụng cụ cắt đầu xì gà; đót xì gà; hộp 
đựng thuốc lá điếu, đầu lọc thuốc lá điếu; đót thuốc lá điếu; giấy cuốn thuốc lá điếu; đầu 
ngậm thuốc lá điếu; thuốc lá điếu; thuốc lá điếu chứa chất thay thế lá thuốc lá, không 
dùng cho mục đích y tế; thiết bị cuốn thuốc lá bỏ túi; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; xì gà; đá 
lửa, bình chứa ga cho bật lửa hút thuốc; hộp giữ độ ẩm cho xì gà; bật lửa dùng cho người 
hút thuốc, hộp diêm; ống cắm diêm; diêm; đầu tẩu dùng cho đót hút thuốc lá; vật dụng 
thông điếu dùng cho tẩu thuốc lá; giá để tẩu dùng cho tẩu hút thuốc lá; túi đựng (thuốc 
lá); thuốc lá bột để hít; hộp đựng thuốc lá bột để hít; ống nhổ dùng cho người hút thuốc; 
đầu tẩu bằng hổ phách dùng cho đót xì gà và đót thuốc lá; thuốc lá; bình đựng thuốc lá; 
tẩu hút thuốc lá, thuốc lá điện tử. 

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
1425 

(210) 4-2015-11944 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.5; 26.3.1; A15.9.11 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, vàng, nâu, 

trắng, đỏ 
(731) Võ Văn Biên   (VN) 

1005 lô C, chung cư Ngô Tất Tố, phường 
19, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ tư vấn về việc phát triển năng lực lãnh đạo và 

quản lý; dịch vụ xuất bản sách tạp chí. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu về việc phát triển năng lực lãnh đạo và quản lý. 
 

 
(210) 4-2015-11948 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) PRESIDENT PHARMACEUTICAL 

CORPORATION  (TW) 
7F., No. 8, Dongsing Rd., 105 Taipei, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước thơm dưỡng thể (không dùng cho mục đích y tế); bông tăm dùng cho 

mục đích mỹ phẩm; mặt nạ đắp mặt (mỹ phẩm); kem trang điểm; chế phẩm tẩy trang; 
nước thơm chống nắng; nước thơm làm trắng da; nước hoa dạng lỏng; xà phòng vệ sinh 
dạng bánh; xà phòng tắm dạng lỏng. 

 

 
(210) 4-2015-11949 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) SAVLON INTERNATIONAL LTD.  

(VG) 
Clarence Thomas Building, PO BOX 
4649, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho con người, chế phẩm trị liệu dùng để tắm; chế phẩm hóa 

học dùng cho mục đích y tế; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; dung dịch dùng cho 
kính áp tròng; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thuốc khử độc; nước thơm dùng 
cho mục đích thú y; thuốc trừ sâu; miếng đệm lót vệ sinh. 
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(210) 4-2015-11950 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; A26.4.24; 26.15.15; 1.15.15 
(731) DC COMICS   (US) 

4000 Warner Boulevard, Burbank, 
California 91522, United States of 
America  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà 

hàng ăn uống và quán cà phê.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-11951 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-11953 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.5; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng xám, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH rượu - nước giải 
khát Tân Đô  (VN) 
Km 9.2 đường Thăng Long - Nội Bài, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết, nước khoáng (không sử dụng cho mục đích y tế), nước ngọt có 

gaz nước ép trái cây (không có chứa cồn), nước giải khát. 
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(210) 4-2015-11954 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.5.1 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế tạo máy 
biến thế và sản xuất thiết bị 
điện Hà Nội  (VN) 
Số 166 đường Tự Liệt, xã Tam Hiệp,  
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy biến thế. 

 

 
(210) 4-2015-11955 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 3.7.17; A7.1.10 
(591) Vàng cam, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vận tải Việt 
Trang  (VN) 
Số 14 ngách 23/47 đường Đức Diễn, 
phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải: dịch vụ cho thuê xe cẩu nâng hạ, dịch vụ cho thuê xe; dịch vụ 

vận chuyển hàng hóa và hành khách; dịch vụ du lịch. 
 

 
(210) 4-2015-11957 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) DAIFUKU CO., LTD.   (JP) 

2-11, Mitejima 3-chome, 
Nishiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka-fu, 
555-0012 JAPAN  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 06: Thùng để đóng gói bằng kim loại dùng trong công nghiệp; tấm nâng bằng kim 

loại dùng để chất và bốc dỡ hàng hóa; đồ chứa đựng bằng kim loại dùng để vận chuyển; 
hộp bằng kim loại dùng để nâng hàng, chuyển hàng (loại có bánh xe); bàn quay bằng kim 
loại dùng để chuyển hàng hóa có tải trọng lớn (không phải là máy móc); sàn chuyển tải 
bằng kim loại dùng để chuyển hàng hóa có tải trọng lớn (không phải là máy móc).  

 
Nhóm 12: Dây cáp của băng tải trên không dùng để xếp dỡ hàng hóa hoặc lô hàng có tải 
trọng lớn; xe được điều khiển tự động bằng máy tính để vận chuyển các vật đến các vị trí 
định trước trong một hệ thống sản xuất linh hoạt; xe đẩy bằng tay dùng để vận chuyển 
hàng hóa; băng tải trên không; xe đẩy tay; xe thô sơ đẩy bằng tay.  
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(210) 4-2015-11959 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.16; 1.15.11; A3.7.24; 2.9.1 
(591) Hồng, trắng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ HAPPY SKY  (VN) 
65/1A Lê Thị Riêng, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 

nhà hàng ăn uống.  
 
 

 
(210) 4-2015-11961 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Nguyễn Công Điểm  (VN) 

Số 58, tổ 49, đường Võng Thị, phường 
Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 31: Hạt mắc-ca (chưa chế biến). 

 
 

 
(210) 4-2015-11962 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.9.1 
(591) Đen, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ thực 
phẩm sạch Hellomam   (VN) 
Số 10, lô B Thành Công, phường Thành 
Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán các sản phẩm: thịt, gia cầm đã được chế biến, đóng hộp, 

rau, củ, quả đã được chế biến, đóng hộp hoặc sấy khô, thủy hải sản đã qua chế biến, sữa 
và sản phẩm sữa, thịt chưa chế biến bao gồm thịt lợn, thịt gà, thịt cá, sữa đậu nành (thay 
thế sữa), dầu thực vật, mỡ ăn, dầu ăn, đậu phụ, cà phê, ca cao, sô cô la, bột để làm bánh, 
tinh bột, mật ong, bánh ngọt, bánh kẹo, dấm, nước sốt, gia vị, ngũ cốc đã chế biến, miến, 
mì ăn liền, bánh đa, động vật sống, rau tươi, quả tươi, cây giống, cây trồng, hoa tự nhiên, 
đồ uống không có cồn, nước khoáng (đồ uống), đồ uống làm từ nước ép trái cây không 
cồn, nước ép trái cây, đồ uống làm từ hoa quả, xi rô dùng cho đồ uống nông, lâm sản 
nguyên liệu, thuốc lá, thuốc lào.  
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(210) 4-2015-11963 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Lê Thị Mỹ   (VN) 

193 Trưng Nữ Vương, phường An Mỹ, 
thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cháo ăn liền. 

 

 
(210) 4-2015-11964 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Xanh lá cây đậm, nhạt, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Mỹ 
Tường   (VN) 
50/25 Nhất Chi Mai, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 20: Tủ, giường, bàn, ghế, giá (kệ). 

 

 
(210) 

 
4-2015-11965 

 
(220) 

 
14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 5.7.3; 5.3.20 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

kỹ nghệ thực phẩm Vikyfood 
Việt Nam   (VN) 
Lô C33/I đường 2G, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm, bột, bột các loại, bột mì, bột gạo, bột nép, bột 

bắp, bột trộn sẵn, mì, phở, bún, miến, mì ống (nui), cháo, ca cao, nước giải khát, trà (chè), 
bột giải khát hòa tan, nông sản, bánh, kẹo, mứt, đường, sữa, vani, cà phê, bột ngũ cốc, 
thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm; mua bán máy móc làm bánh, thiết bị làm bánh, 
thiết bị và dụng cụ làm bánh; quảng cáo thương mại, giới thiệu sản phẩm. 

 
Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn uống.  
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(210) 4-2015-11966 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.3; 26.1.1; 1.15.3 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 
Thuận Phong   (VN) 
90 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp.  
 

Nhóm 16: Keo dán dùng trong gia đình và văn phòng. 
 
 

 
(210) 4-2015-11967 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.16; 25.1.25 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Dòng Di Sản 
Đông Dương  (VN) 
32 Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng 

đường thủy; tổ chức các cuộc du lịch.  
 
 

 
(210) 4-2015-11968 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần BGP Việt Nam  

(VN) 
Tầng 6, tòa nhà Fimexco, 231 - 233 Lê 
Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-11970 (220) 14.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; A17.2.2; 26.4.7; 2.9.22 
(591) Xanh đậm, xanh lá cây, đen, trắng, ghi 
(731) Công ty cổ phần Traphaco  

(VN) 
75 Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược.  

 

 
(210) 4-2015-11971 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.3.20; 5.13.4; 5.3.17 
(591) Xanh, trắng 
(731) Đào Lê Mai Trang  (VN) 

Số 153, phố Nguyễn Thái Học, phường 
Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm đánh răng; chế phẩm dùng để vệ sinh thân thể; chế phẩm 

để chăm sóc móng; chế phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm để giặt; 
vải tẩm chất tẩy rửa dùng để lau chùi; chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất 
và không dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 05: Thức ăn và đồ uống đã chế biến để ăn dặm (cho em bé); sữa bột (cho trẻ sơ 
sinh); quần tã trẻ em; khăn tã trẻ em (tã lót); chất bổ sung dinh dưỡng; dược phẩm; thực 
phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y 
tế; chế phẩm diệt trừ động vật gây hại. 

 

 
(210) 4-2015-11972 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và thương mại á Mỹ 
(VN) 
Thôn Bắc Sơn, xã Tây Sơn, huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sứ vệ sinh. 
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(210) 4-2015-11973 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Kim 
TÊn  (VN) 
91/27 Liên khu 10 - 11, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; cưa (máy); máy công cụ; máy phân loại dùng trong công 

nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-11974 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.7.23; 5.7.13; 5.7.14 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Thúy Vân  (VN) 
Số 13 ngõ 282 đường Khương Đình, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Quả tươi, rau tươi, các loại hạt (ngũ cốc), hoa tươi, hoa khô dùng để trang trí.  

 

 
(210) 4-2015-11976 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.13.25; A18.5.7; 3.6.6; A26.3.6; 

A26.4.6 
(591) Trắng, đen, xanh nước biển 
(731) Công ty cổ phần giải trí Bến 

Thành Miền Bắc  (VN) 
9/205 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; vỏ hộp loa; bộ ghép nối âm thanh; loa đài; micro; đầu 

đọc đĩa. 
 

Nhóm 11: Hệ thống điều hòa không khí; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; tủ 
lạnh; hệ thống và thiết bị vệ sinh; hệ thống và thiết bị sấy khô; thiết bị sưởi ấm. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, dịch vụ xuất khẩu, dịch vụ nhập khẩu các thiết bị âm thanh: 
loa, đài, âm ly, ống dẫn âm thanh, bộ khuếch đại âm thanh, ống khuếch đại âm thanh, vỏ 
hộp loa, cáp âm thanh, bộ ghép nối âm thanh, loa đài, micro, đầu đọc đĩa; quảng cáo. 
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Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng, bảo hành các thiết bị âm thanh như loa, đài, 
tivi, âm ly; dịch vụ lắp đặt các thiết bị thu thanh như loa, đài, ti vi, âm ly. 

 
Nhóm 41: Cho thuê máy thu thanh, loa đài; hướng dẫn lắp đặt loa đài (dạy nghề); giải trí 
qua truyền thanh; thông tin giải trí; cho thuê thiết bị ghi âm thanh; dịch vụ điều chỉnh 
nhạc. 

 

 
(210) 4-2015-11977 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.8; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh ngọc 
(731) Lê Văn Long  (VN) 

Thôn Khánh Mỹ, xã Phúc Khánh, huyện 
Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế website; cho thuê website; cho thuê phần mềm; dịch vụ lưu trữ trang 

web trên máy chủ; dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên mạng internet; tư vấn các giải 
pháp về công nghệ thông tin. 

 

 
(210) 4-2015-11978 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; A26.1.24; 26.13.25; 24.17.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH DP Lam Giang  
(VN) 
6 C1 Ba Tơ, phường 7, quận 8, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế. 

 

 
(210) 4-2015-11979 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.17.5 
(731) Công ty cổ phần y tế Đức 

Minh  (VN) 
Số 51, ngõ 205, ngách 323/83, đường 
Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; vắc xin, sinh phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y 

tế). 
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(210) 4-2015-11980 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Vĩnh 

Đạt  (VN) 
Số 64 Trần Tấn, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

 
(210) 4-2015-11982 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá mạ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ESTBAS Việt Nam  
(VN) 
46/7A Trường Chinh, khu phố 2, phường 
Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng khử mùi; dầu gội đầu; nước hoa; mỹ phẩm; chế phẩm làm 

sạch. 
 
 

 
(210) 4-2015-11984 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thiết bị cấp thoát nước Sao 
Minh  (VN) 
Số 7, phố Yên Bái 2, phường Phố Huế, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy bơm chân không; máy bơm dầu; máy bơm ly tâm; máy 

bơm quay; máy bơm dòng hướng trục; máy bơm pít tông; máy bơm chìm dưới nước. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm bao gồm máy 
bơm nước, máy bơm chân không, máy bơm dầu, máy bơm ly tâm, máy bơm quay, máy 
bơm dòng hướng trục, máy bơm pít tông, máy bơm chìm dưới nước; xúc tiến thương mại; 
tổ chức hội chợ triển lãm. 
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(210) 4-2015-11985 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A3.7.24; 3.7.16; A5.5.20; A5.3.13 
(591) Hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ mỹ phẩm Dương Linh  
(VN) 
16A đường Tâm Tâm Xã, khu phố 4, 
phường Linh Tây, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem làm trắng da; kem mỹ phẩm; sữa tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh thân 

thể, mục đích trang điểm); sữa làm sạch (dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích 
trang điểm); chế phẩm tẩy trắng (làm phai màu) dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-11986 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.4; 26.7.25; A26.11.8 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

thương mại và truyền thông 
Bắc Hà  (VN) 
Số 36, ngõ An Trạch, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm thương mại. 

 

 
(210) 4-2015-11987 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Bùi Văn Dũng  (VN) 
Xóm An Ninh, thôn Yên Trường, xã 
Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ giải trí; dịch vụ vũ trường; dịch vụ tổ chức các hoạt 

động thể thao và văn hóa; dịch vụ dàn dựng các chương trình truyền hình và phát thanh; 
dịch vụ xuất bản ấn phẩm điện tử trực tuyến nhằm mục đích cung cấp thông tin giải trí và 
giáo dục (các dịch vụ thuộc nhóm này).  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quầy rượu; dịch vụ cho thuê chỗ 
ở tạm thời; dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ đặt chỗ 
trước chỗ ở tạm thời (các dịch vụ thuộc nhóm này). 
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Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tư vấn chăm sóc 
sắc đẹp cho người; mỹ viện chăm sóc tóc nhằm mục đích làm đẹp; dịch vụ tắm hơi; dịch 
vụ mỹ viện chăm sóc làm đẹp móng tay hay móng chân (các dịch vụ thuộc nhóm này). 

 

 
(210) 4-2015-11990 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh nõn chuối, xanh lục, vàng nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
và thương mại Thanh Bình  
(VN) 
Số 20, ngách 2/1, ngõ 22, đường Phạm 
Thận Duật, phường Mai Dịch, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Rong biển (đã qua chế biến). 

 

 
(210) 4-2015-11991 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.1.4; A3.1.24; 26.1.2 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Quốc Phong  
(VN) 
46, Võ Văn Kiệt, phường An Hòa, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy. 
 

 
(210) 4-2015-11992 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.7.3; A1.1.10; 26.1.4; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ sản xuất lúa giống 
Hai Thụ  (VN) 
Số 29, tổ 2, ấp Tân Thuận, xã Tà Đảnh, 
huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 31: Lúa giống. 
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(210) 4-2015-11994 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.11.5; 25.5.25 
(591) Cam, cam vàng, vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Trung tâm ứng dụng tiến bộ 
Khoa học và Công nghệ An 
Giang  (VN) 
Số 17 Lê Lai, phường Mỹ Bình, thành 
phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm rau chế biến để tiêu dùng. 

 

 
(210) 4-2015-11996 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần DTGENTA  
(VN) 
Số 349 Nguyễn Văn Tố, phường Vĩnh 
Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc bảo vệ thực vật; mua bán hóa chất dùng trong nông nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-11998 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A3.13.12; 26.1.1; A3.13.24 
(591) Đen, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Đinh Văn Cường  (VN) 
4 nhà A4b, tập thể Tân Mai, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì; kem ăn (kem lạnh); bánh ngọt, bánh kem xốp, bánh bích quy.  
 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) sô cô la, bánh mì, bánh, mứt, kẹo, bột và sản phẩm làm 
từ bột ngũ cốc, kem trái cây (kem lạnh), kem ăn (kem lạnh), caramen, nước xốt hoa quả, 
đồ uống làm từ chè, đồ uống được chế biến trên cơ sở chè, đồ uống làm từ cà phê, đồ 
uống được chế biến trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở sô cô la, đồ uống trên cơ sở ca 
cao, xúc xích, pate, dăm bông, phô mai, nước sốt thịt, sữa ngô, sữa đậu nành, đồ uống 
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không cồn, nước khoáng; mua bán các sản phẩm thời trang, quần áo, các mặt hàng lưu 
niệm, quà tặng. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ quầy bar; dịch vụ cung cấp thức ăn, 
đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2015-12004 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A25.3.3 
(731) HONG KONG EBEN (FAR EAST) 

GROUP LIMITED  (CN) 
2F., On On Mansion, No.125 Lockhart 
Road, Wanchai, Hong Kong, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Ví bỏ túi; da động vật; túi xách tay; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi du lịch da 

lông xúc vật; bao để móc chìa khóa (đồ da); ô; ba toong; dây deo bằng da (không dùng 
cho quần áo).  

 

 
(210) 4-2015-12005 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.4; A26.11.12 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hoàng Phú Sơn   (VN) 
Số 2/23 đường TTN10, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng điện, đèn chiếu sáng; bếp sử dụng điện (bếp từ, bếp 

hồng ngoại); máy hút khử mùi hoạt động bằng điện dùng cho nhà bếp, máy sấy bát đĩa 
hoạt động bằng điện; bếp ga.  

 

 
(210) 4-2015-12006 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH World Vision 
(VN)  (VN) 
Lô E7, đường số 5, khu công nghiệp 
Hồng Đạt - Đức Hòa III, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt động vật có hại; thuốc diệt cỏ 

dại; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc diệt ốc. 
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(210) 4-2015-12007 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.3.20; A5.1.5 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh 

lá cây nhạt, tím, tím đậm, vàng, vàng 
nhạt, xám, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Tây Nam   (VN) 
2/4 Thiên Phước, phường 9, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong mục đích 

y tế.  
 

 
(210) 4-2015-12008 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 
(731) Trịnh Thị Hương  (VN) 

Tổ 1-Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm giáo dục; xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống). 

 

 
(210) 4-2015-12012 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.9.1 
(591) Vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Khấu Thị Trà Mi  (VN) 
279 Lê Quang Sung, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dây chuyền; bông tai; nhẫn; vòng tay, lắc tay; lắc chân; cột kẹp tóc, 

đồng hồ; mắt kính; dây nịt; túi xách; ví cầm tay.  
 

 
(210) 4-2015-12013 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Quốc Thăng  
(VN) 
Khu công nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiền 
2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An  
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(511)   Nhóm 30: Phụ gia thực phẩm (được dùng như thành phần trong thực phẩm với mục đích 
làm trắng thực phẩm).  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: phụ gia thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-12014 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; A5.3.14 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Nông Xanh  (VN) 
244 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lăk 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ chuột, 
thuốc trừ bệnh dùng cho thực vật.  

 

 
(210) 4-2015-12015 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.5.1; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Nông Xanh   (VN) 
244 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ chuột, 
thuốc trừ bệnh dùng cho thực vật.  

 

 
(210) 4-2015-12016 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.15; A3.13.9 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Nông Xanh  (VN) 
244 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ chuột, 
thuốc trừ bệnh dùng cho thực vật.  

 
 

 
(210) 4-2015-12017 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 2.7.23; 1.3.1; A1.1.12; 4.5.2; 

4.5.3 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh rêu nhạt, 

xanh nước biển, xanh da trời, tím, vàng, 
trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu dược phẩm Bình Minh  
(VN) 
Số 40 Nguyễn Giản Thanh, gian hàng Q1 
(trệt, lầu 1 và toàn bộ lầu 2), phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 

 
(210) 4-2015-12020 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần S.P.M  (VN) 
Lô 51, đường số 2, khu công nghiệp Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 
 

 
(210) 4-2015-12022 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Unique Vina  
(VN) 
44/4 đường TA32, khu phố 3, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2015-12023 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Tím, hồng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp và 
công nghệ Năm Góc  (VN) 
33 Nguyễn Trung Trực, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm máy tính.  
 
 

 
(210) 4-2015-12027 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Công nghệ 

Nhiệt Mặt Trời  (VN) 
Số 326A/4, tổ 7, KP7, phường Tân Biên, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Tủ sấy quần áo. 

 
 

 
(210) 4-2015-12028 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hiệp Hòa Bình  (VN) 
114/5, KP2, phường Tân Biên, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Miến dong. 
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(210) 4-2015-12029 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.11; 3.7.16; 25.12.1; 26.1.1; 25.1.25 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hiệp Hòa Bình  (VN) 
114/5, KP2, phường Tân Biên, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Miến dong; bún tàu (một loại bún khô). 

 
 

 
(210) 4-2015-12030 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Hoàng Văn Nguyên  (VN) 
Căn hộ 407, TT Đài TNVN, 194 Giải 
Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát (đồ uống không cồn). 

 
 

 
(210) 4-2015-12031 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.1.25; 1.15.23; 26.15.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần và đầu tư 
phát triển công nghệ Hợp 
Phát  (VN) 
Số 6, ngõ 594, đường Láng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt gia súc, thịt gia cầm, thủy hải sản đã chế biến, rau củ quả đã chế biến. 
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu nông sản, cụ thể: thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản và 
các loại sản phẩm rau củ quả. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ trồng trọt, cụ thể: cây gia vị, cây dược liệu, rau củ quả; dịch vụ làm 
vườn; chăn nuôi, cụ thể: gia súc, gia cầm; nuôi trồng thủy sản. 
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(210) 4-2015-12032 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.21; 5.5.19; 26.1.1; A5.5.20 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
DADU Việt Nam  (VN) 
Lô số 14-16-18-20, đường số 3, KCN 
Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 40: Xử lý vật liệu: tái chế rác và phế thải. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-12034 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.4 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
HAPPY  (VN) 
621/30A Tô Ký, tổ 3, khu phố 1, phường 
Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: yến đã qua chế biến (yến sào, tổ yến, yến hủ chưng đường phèn, yến 

gói); sữa ong chúa; mật ong, trà. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12035 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.16; 3.7.10 
(591) Đỏ, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
HAPPY  (VN) 
621/30A Tô Ký, tổ 3, khu phố 1, phường 
Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: yến đã qua chế biến (yến sào, tổ yến, yến hủ chưng đường phèn, yến 

gói).  
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(210) 4-2015-12036 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.17.5 
(591) Trắng, xám, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Hiếu  (VN) 
26 đường 13, khu dân cư ấp 5, xã Phong 
Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo (đào tạo âm nhạc, dạy nhạc). 

 
 
 

 
(210) 4-2015-12038 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.3.4; A26.11.12; 

26.1.2; 26.3.3 
(591) Đen, cam, vàng, đỏ, trắng, xanh lam, 

xanh da trời 
(731) Hợp tác xã cơ khí Sông Bằng  

(VN) 
Số 040 phố Kim Đồng tổ 31-Hợp Giang, 
thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; đặt chỗ khách sạn; nhà nghỉ du lịch. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-12039 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.5.3 
(591) Cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần hợp tác 

Quốc tế JASA  (VN) 
45 Km3, đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 41: Tư vấn du học; dịch thuật; đào tạo ngoại ngữ. 
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(210) 4-2015-12040 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20 
(591) Nâu, vàng nhạt 
(731) Công ty TNHH Hoa Khô Việt  

(VN) 
Số D15, phố 8/3, phường Quỳnh Mai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 
 
(511)   Nhóm 31: Hoa khô dùng để trang trí; hoa tự nhiên.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ hôn lễ. 
 

 
(210) 4-2015-12041 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Vàng ánh kim, trắng 
(731) Nguyễn Thu Thủy  (VN) 

Tổ 30, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 

LUAT JSC) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ nhiếp ảnh. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ hôn lễ; cho thuê áo cưới.  
 

 
(210) 4-2015-12042 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ kỹ thuật 
Việt Long  (VN) 
274/6 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Thang máy. 
 

Nhóm 35: Mua bán thang máy. 
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(210) 4-2015-12043 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH chế phẩm nhựa 

Gia Hưng   (VN) 
Thôn Bến, xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào, 
tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân; ủng làm bằng cao su; ủng làm bằng nhựa tổng hợp; dép nhựa; áo 

mưa. 
 
 

 
(210) 4-2015-12044 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
điện tử Việt Nhật (VIET NHAT 
ET., JSC)  (VN) 
Số 7 khu A, ngõ 109 đường Trường 
Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng; đèn trang trí; đèn chiếu sáng công nghiệp; đèn sưởi; đèn 

sân khấu; đèn led. 
 
 

 
(210) 4-2015-12045 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) SociÐtÐ des Produits NestlÐ 

S.A.  (CH) 
1800 Vevey, Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ ăn có sữa là thành phần chủ yếu; đồ uống có sữa là thành phần chủ 

yếu; đồ uống trên cơ sở sữa có chứa thêm ngũ cốc và/hoặc sô cô la; sữa chua; sữa đậu 
nành (chất thay thế sữa); chế phẩm có thành phần chủ yếu là đậu nành. 
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(210) 4-2015-12047 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.5.1; 3.5.20 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Phạm Thị Phượng   (VN) 

Thôn Thao Nội, xã Sơn Hà, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-12048 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Nam Việt Phú  (VN)
Số 246, tỉnh lộ 766, xã Xuân Trường, 
huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-12051 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 16.1.13 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Hiển Vĩnh 

Khang  (VN) 
Số 130 Thái Sanh Hạnh, phường 8, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí (karaoke). 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê, quầy rượu (bar).  
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(210) 4-2015-12052 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất cọ sơn Thanh Bình   (VN) 
56/70 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Dụng cụ, máy móc và thiết bị dùng trong xây dựng: súng khí nén để đùn ma 

tít, súng phun keo (hồ) dính (dùng điện), máy công cụ, súng phun sơn, máy sơn, súng 
phun dùng để sơn.  

 
Nhóm 16: Cọ quét sơn, cọ lăn sơn.  

 
 

 
(210) 4-2015-12053 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 

 
(210) 4-2015-12054 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
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(210) 4-2015-12055 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2015-12056 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) 1. Công ty TNHH Hiển Vĩnh 

Khang   (VN) 
Số 130 Thái Sanh Hạnh, phường 8, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

2. KARAOKE COSY Bến Tre  (VN) 
Tại thử đất số 3, tờ bản đồ số 1, khu phố 
Bình Khởi, phường 6, thành phố Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí (karaoke). 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê, quầy rượu (bar).  
 

 
(210) 4-2015-12057 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.17; 20.7.1; 26.1.1; A3.7.24 
(591) Xanh nước biển, nâu 
(731) Công ty TNHH tư vấn du học 

Vũ Gia  (VN) 
Số 1, ngõ 20 Trương Định, phường 
Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các đồ dùng cho gia đình, cụ thể vali, cặp, túi, ví, nước hoa, 

mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, gốm, sứ, đồ điện gia dụng, dụng cụ thể dục, thể thao; dịch 
vụ trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm.  
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Nhóm 41: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục, dịch vụ tư vấn du học, dạy ngoại ngữ, đào tạo kỹ năng 
mềm. 

 
 

 
(210) 4-2015-12058 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; 26.1.2 
(731) Cơ sở Kiến Hoa  (VN) 

525 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán giày dép. 

 
 

 
(210) 4-2015-12059 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.1.6; 1.15.23 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
REMIX  (VN) 
442 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng khách sạn.  

 
 

 
(210) 4-2015-12061 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
thương mại Hoàng Long  (VN) 
Nhà ông Nguyễn Văn Sự, khu Mới, xã 
Lộc Tân, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh 
Hóa 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy viết; giấy thấm; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; giấy nhà vệ sinh; 

giấy làm từ bột gỗ. 
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(210) 4-2015-12062 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Capella 

Entertainment  (VN) 
Lầu 2, toà nhà Bến Thành Times Square, 
172-174 Ký Con, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, dịch vụ vũ trường; hộp đêm khiêu vũ hoặc giải trí (Bar); dịch 

vụ câu lạc bộ giải trí.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; cung cấp dịch vụ ăn uống 
(do nhà hàng thực hiện) theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng; dịch vụ 
khách sạn; quán ăn; quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-12063 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần Capella 

Entertainment  (VN) 
Lầu 2, toà nhà Bến Thành Times Square, 
172-174 Ký Con, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, dịch vụ vũ trường; hộp đêm khiêu vũ hoặc giải trí (Bar); dịch 

vụ câu lạc bộ giải trí.    
 

Nhóm 43: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; cung cấp dịch vụ ăn uống 
(do nhà hàng thực hiện) theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng; dịch vụ 
khách sạn; quán ăn; quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-12069 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) JULIA CO., LTD   (KR) 

5F Dae Won B/D, 228, Hwagok-ro, 
Gangseo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; dầu gội; chế phẩm nhuộm tóc; xà phòng 

làm đẹp dạng bánh; xà phòng cạo râu.  
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(210) 4-2015-12070 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
HNB Việt Nam  (VN) 
Lô N11-12, đường số 5, KCN Long Hậu 
mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần 
Giuộc, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  

 
 

 
(210) 4-2015-12071 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.17.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
HNB Việt Nam  (VN) 
Lô N11 - 12, đường số 5 , KCN Long 
Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần 
Giuộc, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 

 
 

 
(210) 4-2015-12072 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.7.25; A26.11.12; 26.1.1; A13.1.20 
(591) Vàng, xám, xanh mạ, đỏ, trắng, đen, 

xanh dương 
(731) Hộ kinh doanh Đại Thuận Đạt  

(VN) 
114/68 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 11: Đui đèn điện; chao đèn; chụp đèn; bóng đèn điện; đèn điện; giá đỡ chụp đèn.  
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(210) 4-2015-12073 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.7.25; 26.1.1; A26.11.12; A13.1.20 
(591) Trắng, đỏ, xanh da trời, đen, xanh dương, 

vàng 
(731) Hộ kinh doanh Đại Thuận Đạt  

(VN) 
114/68 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 11: Đui đèn điện; chao đèn; chụp đèn; bóng đèn điện; đèn điện; giá đỡ chụp đèn.  

 

 
(210) 4-2015-12074 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A13.1.20; 26.1.1; A26.11.12; 25.7.25 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh lá cây, vàng, 

đen, đỏ, xanh dương, xám 
(731) Hộ kinh doanh Đại Thuận Đạt  

(VN) 
114/68 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 11: Đui đèn điện; chao đèn; chụp đèn; bóng đèn điện; đèn điện, giá đỡ chụp đèn.  

 

 
(210) 4-2015-12075 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A13.1.20; 26.1.1; A26.11.12; 25.7.25 
(591) Trắng, xanh da trời, đỏ, vàng, đen, xanh 

dương, trắng đục, xám 
(731) Hộ kinh doanh Đại Thuận 

Phát  (VN) 
114/68 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 11: Đui đèn điện; chao đèn, chụp đèn; bóng đèn điện; đèn điện, giá đỡ chụp đèn.  
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(210) 4-2015-12076 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) POLA CHEMICAL INDUSTRIES INC.  

(JP) 
No. 6-48, Yayoi-cho, Suruga-ku, 
Shizuoka-shi, Shizuoka-ken, Japan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có gaz; đồ uống không cồn; nước ép trái cây; nước ép rau (đồ 

uống); đồ uống trên cơ sở đậu nành (không chứa cồn); đồ uống là chất lỏng giống nước 
còn lại sau khi làm đông sữa chua; nước khoáng (đồ uống); xi rô dùng cho đồ uống; chất 
chiết từ quả không chứa cồn để làm đồ uống; chế phẩm để làm đồ uống.  

 

 
(210) 4-2015-12077 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) DOTERRA HOLDINGS, LLC  (US) 

389 South 1300 West, Pleasant Grove, 
Utah 84062, UNITED STATES OF 
AMERICA 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu, dầu thơm (không dùng cho mục đích y tế); dầu dùng cho mục đích 

mỹ phẩm; hương liệu (tinh dầu); chất pha chế dầu thơm; hương liệu để làm thơm (tinh 
dầu); chế phẩm làm thơm, cụ thể là chế phẩm làm thơm không khí, chế phẩm dạng xịt 
làm thơm mát hơi thở; dầu được sử dụng cho mỹ phẩm; dầu cho cơ thể (cho mục đích mỹ 
phẩm); dầu dùng cho nước hoa, nước hoa; nước làm thơm phòng; chế phẩm thơm, cụ thể 
là nước thơm, gỗ thơm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm làm đẹp, cụ thể là 
chế phẩm trang điểm, chế phẩm để chăm sóc móng.  

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm 
vitamin; khoáng chất, cụ thể là khoáng chất bổ sung cho thực phẩm, nước khoáng dùng 
cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng cho thực phẩm được làm từ chế phẩm dược; 
thuốc dạng viên dùng cho dược phẩm; chất ăn kiêng, cụ thể là, chất bổ sung enzyme dùng 
cho ăn kiêng, chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng, chất bổ sung ăn kiêng từ nấm men.  

 

Nhóm 16: ấn phẩm; sách hướng dẫn và sổ tay hướng dẫn dạng in; xuất bản phẩm dạng in; 
giấy (văn phòng phẩm) và bìa cứng (văn phòng phẩm); các sản phẩm và vật phẩm làm từ 
giấy, cụ thể là, tấm lót bình/cốc bằng giấy, hộp bằng giấy, túi (phong bì, bao nhỏ) bằng 
giấy, dùng để bao gói; vật phẩm bằng bìa cứng; văn phòng phẩm; tạp chí (định kỳ); báo 
xuất bản hằng ngày; tạp chí xuất bản định kỳ; sách; bìa rời (cho báo, tạp chí); lịch. 

 
Nhóm 21: Thiết bị để bôi mỹ phẩm và dầu lên da (dụng cụ mỹ phẩm).  
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Nhóm 29: Sữa khuấy giàu protein; đồ uống giàu protein, cụ thể là, sữa giàu protein; đồ 
uống dinh dưỡng có chứa sữa, sữa là chủ yếu. 

 
Nhóm 32: Đồ uống cho chứa vitamin và khoáng chất không dùng cho mục đích y tế; đồ 
uống không cồn; đồ uống có gaz; nước khoáng (đồ uống); chế phẩm để làm đồ uống, cụ 
thể là tinh dầu dùng để chế biến đồ uống. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ, phân phối liên quan đến: tinh dầu; dầu thơm (không 
dùng cho mục đích y tế), dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; hương liệu (tinh dầu), chất 
pha chế dầu thơm, hương liệu để làm thơm (tinh đầu); chế phẩm làm thơm, cụ thể là chế 
phẩm làm thơm không khí, chế phẩm dạng xịt làm thơm mát hơi thở, dầu được sử dụng 
cho mỹ phẩm, dầu cho cơ thể (cho mục đích mỹ phẩm), dầu dùng cho nước hoa, nước 
hoa, nước làm thơm phòng, chế phẩm thơm, cụ thể là nước thơm, gỗ thơm, chế phẩm mỹ 
phẩm để chăm sóc da, chế phẩm làm đẹp, cụ thể là chế phẩm trang điểm, chế phẩm để 
chăm sóc móng, thiết bị để bôi mỹ phẩm và dầu lên da (dụng cụ mỹ phẩm), dược phẩm; 
thực phẩm chức năng, chất bổ sung dinh dưỡng, chế phẩm vitamin, khoáng chất, cụ thể là 
khoáng chất bổ sung cho thực phẩm, nước khoáng dùng cho mục đích y tế, chất bổ sung 
dinh dưỡng cho thực phẩm được làm từ chế phẩm dược, thuốc dạng viên dùng cho dược 
phẩm, chất ăn kiêng, cụ thể là, chất bổ sung enzyme dùng cho ăn kiêng, chất bổ sung 
protein dùng cho ăn kiêng, chất bổ sung ăn kiêng từ nấm men, ấn phẩm, sách hướng dẫn 
và sổ tay hướng dẫn dạng in, xuất bản phẩm dạng in, giấy (văn phòng phẩm) và bìa cứng 
(văn phòng phẩm), các sản phẩm và vật phẩm làm từ giấy, cụ thể là, tấm lót bình, cốc 
bằng giấy, hộp bằng giấy, túi (phong bì, bao nhỏ) bằng giấy, dùng để bao gói, vật phẩm 
bằng bìa cứng, văn phòng phẩm, tạp chí (định kỳ), báo xuất bản hằng ngày, tạp chí xuất 
bản định kỳ, sách, bìa rời (cho báo, tạp chí), lịch, sữa khuấy giàu protein, đồ uống giàu 
protein, cụ thể là, sữa giàu protein, đồ uống dinh dưỡng có sữa, sữa là chủ yếu, đồ uống 
cho chứa vitamin và khoáng chất không dùng cho mục đích y tế, đồ uống không cồn, đồ 
uống có gaz, nước khoáng (đồ uống), chế phẩm để làm đồ uống, cụ thể là tinh dầu dùng 
để chế biến đồ uống, marketing, quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người 
khác), thông qua chương trình khách hàng trung thành; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
dịch vụ sắp xếp và tiến hành việc mua và bán (hỗ trợ quản lý kinh doanh); tổ chức và 
quản lý các chương trình thúc đẩy bán hàng. 

 

 
(210) 4-2015-12079 (220) 15.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 4.5.2; 4.5.3 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược Minh Châu  (VN) 
Thôn 1, xã Kiến Quốc, huyện Kiến 
Thụy, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 30: Trà (chè). 
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Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng; (chè) trà. 
 
 

 
(210) 4-2015-12080 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.1.8 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Thị Thu Trang  (VN) 
Số 3 ngõ 45 đường Nguyên Hồng, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao bao gồm các loại máy tập thể dục như máy tập chạy, 

máy tập bụng, máy tập cơ, tạ tay. 
 
 

 
(210) 4-2015-12081 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH Hồng Đăng Phú 

Thọ  (VN) 
Khu 9, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh 
Phú Thọ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 24: Chăn, ga trải giường, vỏ gối, vỏ đệm, mÒn bông. 

 
 

 
(210) 4-2015-12082 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Fu Tai  (VN) 

Lô E4-2, đường số 3, khu công nghiệp 
Đức Hòa III - Hồng Đạt, xã Đức Lập Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm, chất diệt côn trùng, chế phẩm 

diệt khuẩn cho đất, chất diệt ký sinh trùng.  
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(210) 4-2015-12083 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.15.15; 26.4.3; 26.2.7; 26.13.25 
(591) Xanh da trời, xanh tím than 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khăn Việt  (VN) 
Số 4, ngõ 101, phố Nghĩa Tân, phường 
Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; tất; khăn. 

 
 

 
(210) 4-2015-12084 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.3; 26.2.7; 26.13.25; 26.15.15 
(591) Xanh da trời, xanh tím than 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khăn Việt   (VN) 
Số 4, ngõ 101, phố Nghĩa Tân, phường 
Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục; tất; khăn. 

 
 

 
(210) 4-2015-12085 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.5.1; A26.11.8; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, xanh da trời, 

đỏ, cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn AMAZON 
Việt Nam  (VN) 
Số nhà 35, ngõ 316 Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Chế phẩm màu, sơn, vecni: chế phẩm màu, vecni và sơn dùng cho công nghiệp, 

nghề thủ công và nghệ thuật. 
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(210) 4-2015-12088 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Đỗ Sơn Dương  (VN) 

Căn hộ W1003, Tháp Tây - tòa nhà 
Indochina Plaza Hà Nội (IPH), 241 Xuân 
Thủy, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH VIET - PRO 
CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  
 

Nhóm 36: Cho thuê bất động sản. 
 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; sắp xếp và tiến hành hội thảo 
chuyên đề; tổ chức sự kiện (trong lĩnh vực giáo dục, giải trí, văn hóa, thể thao).  

 
Nhóm 43: Kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2015-12091 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất hóa nông An Giang  
(VN) 
ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật; mua bán phân bón; mua 

bán chất kích thích tăng trưởng cây trồng. 
 

 
(210) 4-2015-12092 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất hóa nông An Giang  
(VN) 
ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật; mua bán phân bón; mua 

bán chất kích thích tăng trưởng cây trồng. 
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(210) 4-2015-12093 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất hóa nông An Giang  
(VN) 
ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật; mua bán phân bón; mua 

bán chất kích thích tăng trưởng cây trồng. 
 

 
(210) 4-2015-12094 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất hóa nông An Giang  
(VN) 
ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật; mua bán phân bón; mua 

bán chất kích thích tăng trưởng cây trồng. 
 

 
(210) 4-2015-12095 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất mỹ phẩm Thuận Phát  
(VN) 
Số 37C/422 Nguyễn Oanh, phường 17, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-12096 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; A1.1.2 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bao bì nhựa 
DONH  (VN) 
57/3E đường số 16, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 17: Màng bằng chất dẻo không dùng để bao gói. 
 

 
(210) 4-2015-12097 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.5.1; 26.1.1; 26.1.11 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất và phát triển Như ý  
(VN) 
117/23 Phan Văn Hân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: ấm sắc thuốc điện; ấm đun nước điện; dụng cụ nấu nướng điện; quạt điện; máy 
sấy tóc; bếp điện. 

 

 
(210) 4-2015-12099 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.7.6; A25.1.10; 26.1.1; A5.3.15; 

25.1.25; 3.7.17 
(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần Sô Cô La Bỉ  

(VN) 
Số 7 Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la; ca cao; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở ca cao; bánh; 

kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-12100 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A25.1.10 
(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần Sô Cô La Bỉ  

(VN) 
Số 7 Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la; ca cao; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở ca cao; bánh; 

kẹo.  
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(210) 4-2015-12101 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2015-12102 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2015-12107 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.6; A3.7.24; 3.7.8 
(591) Trắng, xanh da trời, vàng, da cam, đen 
(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

trực tuyến 24H    (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng 
Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Các dịch vụ thương mại điện tử trực tuyến như: mua bán va li, cặp túi, ví, hàng 

hóa bằng da và giả da, nước hoa hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, dụng cụ thể dục, thể 
thao, xe đạp, và phụ tùng của xe, đạp, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang 
sức,nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi, thiết bị y tế, vải, hàng may sẵn, giày 
dép, ôtô và xe có động cơ khác, bỉm, tã, thức ăn cho động vật, đồ chơi và phụ kiện cho 
động vật, hàng gốm, sứ, thuỷ tinh (như vải bằng sợi thuỷ tinh dùng trong ngành dệt và các 
sản phẩm làm bằng vật liệu này bao gồm trong nhóm 21), đồ điện gia dụng (như cụ thể là 
ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước nóng lạnh, 
bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, máy xay 
sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy khử độc, 
máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy rửa 
bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp 
suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện), đèn và bộ đèn điện, sản phẩm quang học và chụp 
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ảnh, băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh, đồ uống, rượu mạnh, rượu vang, bia, 
gạo, máy móc thiết bị điện, động cơ điện, vật liệu điện, dây điện và thiết bị khác dùng 
trong mạch điện (bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu 
dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp 
nối dây diện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu 
chì, áp-to-mát, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), 
máy vi tính, thiết bị ngọai vi và phần mềm, thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông (cụ thể 
là tivi, phụ kiện tivi, cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, 
đầu kĩ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, mi-
cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc, điện thoại), sữa, sản phẩm cho mẹ, sản phẩm cho 
bé, thức ăn đóng hộp; môi giới lao động; cung ứng tạm thời lao động và quản lý nguồn 
lao động; tư vấn quản lý quảng cáo thương mại, và thương hiệu.  

 

 
(210) 4-2015-12108 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.6; 3.7.8; A3.7.24; 2.9.1 
(591) Đen đậm, đen, đen nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

trực tuyến 24H   (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng 
Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Các dịch vụ thương mại điện tử trực tuyến như: mua bán va li, cặp túi, ví, hàng 

hóa bằng da và giả da, nước hoa hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, dụng cụ thể dục, thể 
thao, xe đạp, và phụ tùng của xe, đạp, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang 
sức, nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi, thiết bị y tế, vải, hàng may sẵn, giày 
dép, ôtô và xe có động cơ khác, bỉm, tã, thức ăn cho động vật, đồ chơi và phụ kiện cho 
động vật, hàng gốm, sứ, thuỷ tinh (như vải bằng sợi thuỷ tinh dùng trong ngành dệt và các 
sản phẩm làm bằng vật liệu này bao gồm trong nhóm 21), đồ điện gia dụng (như cụ thể là 
ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước nóng lạnh, 
bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, máy xay 
sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy khử độc, 
máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy rửa 
bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp 
suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện), đèn và bộ đèn điện, sản phẩm quang học và chụp 
ảnh, băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh, đồ uống, rượu mạnh, rượu vang, bia, 
gạo, máy móc thiết bị điện, động cơ điện, vật liệu điện, dây điện và thiết bị khác dùng 
trong mạch điện (bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu 
dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp 
nối dây diện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu 
chì, áp-to-mát, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), 
máy vi tính, thiết bị ngọai vi và phần mềm, thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông (cụ thể 
là tivi, phụ kiện tivi, cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, 
đầu kĩ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, mi-
cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc, điện thoại), sữa, sản phẩm cho mẹ, sản phẩm cho 
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bé, thức ăn đóng hộp; môi giới lao động; cung ứng tạm thời lao động và quản lý nguồn 
lao động; tư vấn quản lý quảng cáo thương mại, và thương hiệu.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-12109 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.6; 3.7.8; 2.9.1; A3.7.24 
(591) Đen đậm, đen, đen nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

trực tuyến 24H    (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng 
Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Các dịch vụ thương mại điện tử trực tuyến như: mua bán va li, cặp túi, ví, hàng 

hóa bằng da và giả da, nước hoa hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, dụng cụ thể dục, thể 
thao, xe đạp, và phụ tùng của xe, đạp, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang 
sức, nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi, thiết bị y tế, vải, hàng may sẵn, giày 
dép, ôtô và xe có động cơ khác, bỉm, tã, thức ăn cho động vật, đồ chơi và phụ kiện cho 
động vật, hàng gốm, sứ, thuỷ tinh (như vải bằng sợi thuỷ tinh dùng trong ngành dệt và các 
sản phẩm làm bằng vật liệu này bao gồm trong nhóm 21), đồ điện gia dụng (như cụ thể là 
ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước nóng lạnh, 
bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, máy xay 
sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy khử độc, 
máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy rửa 
bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp 
suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện), đèn và bộ đèn điện, sản phẩm quang học và chụp 
ảnh, băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh, đồ uống, rượu mạnh, rượu vang, bia, 
gạo, máy móc thiết bị điện, động cơ điện, vật liệu điện, dây điện và thiết bị khác dùng 
trong mạch điện (bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu 
dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp 
nối dây diện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu 
chì, áp-to-mát, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), 
máy vi tính, thiết bị ngọai vi và phần mềm, thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông (cụ thể 
là tivi, phụ kiện tivi, cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, 
đầu kĩ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, mi-
cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc, điện thoại), sữa, sản phẩm cho mẹ, sản phẩm cho 
bé, thức ăn đóng hộp; môi giới lao động; cung ứng tạm thời lao động và quản lý nguồn 
lao động; tư vấn quản lý quảng cáo thương mại, và thương hiệu.  
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(210) 4-2015-12110 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.8; 3.7.6; A3.7.24; 2.9.1 
(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

trực tuyến 24H    (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng 
Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Các dịch vụ thương mại điện tử trực tuyến như: mua bán va li, cặp túi, ví, hàng 

hóa bằng da và giả da, nước hoa hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, dụng cụ thể dục, thể 
thao, xe đạp, và phụ tùng của xe, đạp, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang 
sức,nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi, thiết bị y tế, vải, hàng may sẵn, giày 
dép, ôtô và xe có động cơ khác, bỉm, tã, thức ăn cho động vật, đồ chơi và phụ kiện cho 
động vật, hàng gốm, sứ, thuỷ tinh (như vải bằng sợi thuỷ tinh dùng trong ngành dệt và các 
sản phẩm làm bằng vật liệu này bao gồm trong nhóm 21), đồ điện gia dụng (như cụ thể là 
ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước nóng lạnh, 
bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, máy xay 
sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy khử độc, 
máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy rửa 
bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp 
suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện), đèn và bộ đèn điện, sản phẩm quang học và chụp 
ảnh, băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh, đồ uống, rượu mạnh, rượu vang, bia, 
gạo, máy móc thiết bị điện, động cơ điện, vật liệu điện, dây điện và thiết bị khác dùng 
trong mạch điện (bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu 
dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp 
nối dây diện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu 
chì, áp-to-mát, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), 
máy vi tính, thiết bị ngọai vi và phần mềm, thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông (cụ thể 
là tivi, phụ kiện tivi, cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, 
đầu kĩ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, mi-
cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc, điện thoại), sữa, sản phẩm cho mẹ, sản phẩm cho 
bé, thức ăn đóng hộp; môi giới lao động; cung ứng tạm thời lao động và quản lý nguồn 
lao động; tư vấn quản lý quảng cáo thương mại, và thương hiệu.  

 

 
(210) 4-2015-12111 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.8; 3.7.6; A3.7.24 
(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

trực tuyến 24H    (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng 
Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 35: Các dịch vụ thương mại điện tử trực tuyến như: mua bán va li, cặp túi, ví, hàng 
hóa bằng da và giả da, nước hoa hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, dụng cụ thể dục, thể 
thao, xe đạp, và phụ tùng của xe, đạp, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang 
sức,nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi, thiết bị y tế, vải, hàng may sẵn, giày 
dép, ôtô và xe có động cơ khác, bỉm, tã, thức ăn cho động vật, đồ chơi và phụ kiện cho 
động vật, hàng gốm, sứ, thuỷ tinh (như vải bằng sợi thuỷ tinh dùng trong ngành dệt và các 
sản phẩm làm bằng vật liệu này bao gồm trong nhóm 21), đồ điện gia dụng (như cụ thể là 
ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước nóng lạnh, 
bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, máy xay 
sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy khử độc, 
máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy rửa 
bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp 
suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện), đèn và bộ đèn điện, sản phẩm quang học và chụp 
ảnh, băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh, đồ uống, rượu mạnh, rượu vang, bia, 
gạo, máy móc thiết bị điện, động cơ điện, vật liệu điện, dây điện và thiết bị khác dùng 
trong mạch điện (bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu 
dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp 
nối dây diện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu 
chì, áp-to-mát, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), 
máy vi tính, thiết bị ngọai vi và phần mềm, thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông (cụ thể 
là tivi, phụ kiện tivi, cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, 
đầu kĩ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, mi-
cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc, điện thoại), sữa, sản phẩm cho mẹ, sản phẩm cho 
bé, thức ăn đóng hộp; môi giới lao động; cung ứng tạm thời lao động và quản lý nguồn 
lao động; tư vấn quản lý quảng cáo thương mại, và thương hiệu.  

 

 
(210) 4-2015-12112 (220) 13.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.8; 3.7.6; A3.7.24 
(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

trực tuyến 24H    (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng 
Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Các dịch vụ thương mại điện tử trực tuyến như: mua bán va li, cặp túi, ví, hàng 

hóa bằng da và giả da, nước hoa hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, dụng cụ thể dục, thể 
thao, xe đạp, và phụ tùng của xe, đạp, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang 
sức,nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi, thiết bị y tế, vải, hàng may sẵn, giày 
dép, ôtô và xe có động cơ khác, bỉm, tã, thức ăn cho động vật, đồ chơi và phụ kiện cho 
động vật, hàng gốm, sứ, thuỷ tinh (như vải bằng sợi thuỷ tinh dùng trong ngành dệt và các 
sản phẩm làm bằng vật liệu này bao gồm trong nhóm 21), đồ điện gia dụng (như cụ thể là 
ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước nóng lạnh, 
bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, máy xay 
sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy khử độc, 
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máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy rửa 
bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp 
suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện), đèn và bộ đèn điện, sản phẩm quang học và chụp 
ảnh, băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh, đồ uống, rượu mạnh, rượu vang, bia, 
gạo, máy móc thiết bị điện, động cơ điện, vật liệu điện, dây điện và thiết bị khác dùng 
trong mạch điện (bóng đèn điện, dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu 
dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp 
nối dây diện, cút điện, nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu 
chì, áp-to-mát, chấn lưu điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), 
máy vi tính, thiết bị ngọai vi và phần mềm, thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông (cụ thể 
là tivi, phụ kiện tivi, cát-xét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, 
đầu kĩ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, mi-
cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc, điện thoại), sữa, sản phẩm cho mẹ, sản phẩm cho 
bé, thức ăn đóng hộp; môi giới lao động; cung ứng tạm thời lao động và quản lý nguồn 
lao động; tư vấn quản lý quảng cáo thương mại, và thương hiệu.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-12114 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Vinh Hoà  (VN) 
46 đường số 17, khu phố 8, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại phụ tùng xe môtô.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-12115 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hoàng Khánh  
(VN) 
Số 6 Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Các loại đồ gỗ gia dụng, đồ gỗ nội thất như: giường; tủ; kệ, bàn; ghế.  
 

Nhóm 24: Các loại rèm làm bằng vải.  
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(210) 4-2015-12116 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất Ngân 
Thịnh Phát  (VN) 
17 Nguyễn Phẩm, phường Hoà Cường 
Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-12117 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Phan Tất Thứ  (VN) 

Tổ 70, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dành cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Phân phối (không bao gồm vận chuyển), bán buôn, bán lê sản phẩm dược 
phẩm, thực phẩm; nhượng quyền thương mại; xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng dược 
phẩm, thực phẩm chức năng.  

 
Nhóm 36: Đầu tư vốn; đầu tư tài chính.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-12118 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Quang Tuân  (VN) 
Khu 7, xã Đại Phạm, huyện Hạ Hòa, tỉnh 
Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 24: Vải và hàng dệt, khăn trải bàn và trải giường.  
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi (đồ trang hoàng cây Noel, trừ bánh kẹo).  
 

Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn).  
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(210) 4-2015-12119 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Quang Tuân  (VN) 
Khu 7, xã Đại Phạm, huyện Hạ Hòa, tỉnh 
Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn). 

 

 
(210) 4-2015-12120 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Sơn Kiều   (VN) 
Đường Võ Cường 83, khu Khả Lễ 1, 
phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 21: Sản phẩm bằng nhựa phục vụ nhu cầu ăn uống/tắm rửa vệ sinh cho trẻ em: bát, 

đĩa, bình, cốc bồn tắm thành cao có thể di chuyển được, chậu tắm, bô vệ sinh. 
 

Nhóm 25: Yếm dãi bằng nhựa. 
 

 
(210) 4-2015-12121 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Phương Mai   (VN) 
Số 14, ngõ 110, Phùng Khoang, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng.  
 

Nhóm 35: Mua bán bàn chải, kem đánh răng, hóa mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2015-12122 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.5.1; A26.11.12 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sơn Sdolux  
(VN) 
Số 132 Ngô Thì Nhậm, phường Trung 
Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 
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(511)   Nhóm 02: Sơn nước nội thất, sơn nước ngoại thất, sơn ngói, sơn chống thấm, sơn siêu 
bóng, sơn siêu mịn.  

 

 
(210) 4-2015-12123 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thanh  (VN) 
Xóm Khoa Đà 2, xã Hưng Tây, huyện 
Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước nội ngoại thất. 

 

 
(210) 4-2015-12124 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Toàn Chân   (VN) 
309/11 Bis Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-12125 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Toàn Chân  (VN) 
309/11 Bis Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-12126 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Toàn Chân  (VN) 
309/11 Bis Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-12127 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Toàn Chân  (VN) 
309/11 Bis Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-12128 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Toàn Chân  (VN) 
309/11 Bis Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-12129 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Toàn Chân  (VN) 
309/11 Bis Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-12130 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Toàn Chân  (VN) 
309/11 Bis Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-12131 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Toàn Chân  (VN) 
309/11 Bis Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-12132 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Toàn Chân  (VN) 
309/11 Bis Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-12133 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Toàn Chân  (VN) 
309/11 Bis Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-12134 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ công nghệ Sài Gòn  
(VN) 
123 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại; điện thoại cầm đi được; điện thoại cầm tay. 
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(210) 4-2015-12135 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.11.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
ái Nam  (VN) 
264 Tạ Quang Bửu, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Da động vật, cụ thể là da cá sấu với các sản phẩm làm bằng da như: cặp da; ba 

lô; túi xách tay. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; áo khoác. 
 

 
(210) 4-2015-12136 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Toàn Gia Phúc 
LAGI  (VN) 
199 Trương Vĩnh Ký, phường Phước 
Lộc, thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-12137 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 6.1.2; 26.2.7; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh rêu, cam, trắng, vàng 

nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần DHC Suối Đôi  
(VN) 
93 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hải 
Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ chim ăn được (tổ chim yến). 
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng đóng chai (nước uống). 
 

Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí; hoạt động của câu lạc bộ thể thao. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; vật lý trị liệu; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ chữa bệnh 
bằng nước khoáng nóng. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
1474 

(210) 4-2015-12138 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.3.1; A25.1.10; 2.9.22; A3.13.24 
(731) SHENZHEN GETESI INDUSTRY CO., 

LTD.  (CN) 
Room 201, block A, 
Shenzhen&Hongkong Admin building, 
Liyumen St, Qianwang 1st Rd, Qianhai 
Zone, Shenzhen City, China 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi đựng máy tính; bộ vỏ bọc điện thoại; túi đựng chuột máy vi tính; túi đựng 

bàn phím máy vi tính. 
 
 

 
(210) 4-2015-12139 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Doanh nghiệp tư nhân Vĩnh 

Lợi  (VN) 
Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức, mỹ nghệ. 
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ vàng bạc, đá quý, đá bán quý, đồ trang sức.  
 
 

 
(210) 4-2015-12140 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Doanh nghiệp tư nhân Tư 

Sang 2  (VN) 
ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện 
Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; công cụ nông nghiệp, trừ dụng cụ thao tác thủ công; máy 

bóc vỏ ngũ cốc; máy gặt hái; máy xay; máy gặt đập liên hợp. 
 

Nhóm 40: Gia công máy nông nghiệp, máy công nghiệp. 
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(210) 4-2015-12141 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 7.1.16; 7.1.6; 26.3.23 
(591) Vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ MIT  (VN) 
83 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-12142 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.5.1; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh dương, xanh tím than nhạt, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Địa ốc 7  (VN) 
94-96 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán, cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; 

cho thuê văn phòng; đại lý bất động sản; định giá bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; xây dựng nhà 
máy, xí nghiệp; giám sát việc xây dựng công trình; lát mặt đường. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-12143 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Nguyễn Đình Trường Sơn   (VN)

Số 243, Trần Quốc Hoàn, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ khí nén; thiết bị để gia công cơ khí; động cơ dẫn động không dùng 

cho phương tiện trên bộ; thanh truyền cho máy móc, động cơ điện và động cơ. 
 

Nhóm 12: Xe ô tô; sà lan; tàu thuyền; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ. 
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(210) 4-2015-12144 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái  (VN) 
Phòng 1702 tòa nhà CT1 khu đô thị mới 
Mỹ Đình - Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-12145 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt - Thái  (VN) 
29 Âu Dương Lân (nối dài), phường 1, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-12146 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-12147 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm; mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-12148 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty CP thương mại tổng 

hợp Nhật Việt   (VN) 
450 Hai Bà Trưng, phường Trần Phú, 
thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-12149 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty CP thương mại tổng 

hợp Nhật Việt   (VN) 
450 Hai Bà Trưng, phường Trần Phú, 
thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-12150 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH Tuệ Đức    (VN) 

Số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, khối 2, 
phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-12151 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.23; 1.5.1; A26.11.12 
(591) Vàng cam, vàng nhạt xanh, xanh nhạt, 

trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

HomeKing Vina   (VN) 
Số nhà 07 phố Nguyễn Quyền, phường 
Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước uống, nồi cơm điện, bếp gas, bếp từ, bình nóng lạnh, quạt điện.  
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(210) 4-2015-12152 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.5.25; 26.1.2; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

HomeKing Vina   (VN) 
Số nhà 07 phố Nguyễn Quyền, phường 
Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước uống, nồi cơm điện, bếp gas, bếp từ, bình nóng lạnh, quạt điện.  

 

 
(210) 4-2015-12153 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.11; 2.5.6 
(591) Tím, trắng, xanh, đỏ, vàng, hồng, vàng 

cam, đen, nâu, vàng đất, xanh da trời, 
xanh nhạt 

(731) Công ty cổ phần dược liệu & 
vật tư y tế Hải Phòng   (VN) 
Số 31/51 Phạm Tử Nghi, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-12154 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A19.13.21; 26.4.1; 25.5.3; 26.7.25 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh cốm, xanh lá cây, 

vàng cam, trắng sữa, xanh, tím 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh   (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-12155 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.15; 26.4.1; 25.5.3; 2.7.10; 

A19.13.21; 2.9.1; A26.11.8 
(591) Trắng, đen, vàng, đỏ, xanh, tím, nâu, 

vàng nhạt 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh   (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-12156 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A19.13.21; 25.5.3; 26.4.1; 2.9.25; 

25.1.25; A25.7.6 
(591) Trắng, đỏ, đen, vàng, vàng cam, nâu, 

xanh, tím, xanh tím than 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh   (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-12157 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A19.13.21; 26.4.1; 25.5.3; 1.13.1 
(591) Trắng, xanh, vàng, đen, tím, xanh nhạt 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh   (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-12158 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.1; 25.5.3; A19.13.21; 5.3.20; 

A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, xanh, vàng, tím, xanh nhạt, xanh 

cốm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 
thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh   (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-12159 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Viện thực phẩm chức năng  

(VN) 
Tầng 14, Cung tri thức thành phố Hà Nội 
- lô 25D* đường Trần Thái Tông, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

 
(210) 

 
4-2015-12160 

 
(220) 

 
18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2 
(731) Công ty cổ phần Hương Vang  

(VN) 
Số 625 phố Kim Mã, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn (cung cấp thực phẩm và đồ uống; chỗ ở 
tạm thời).  

 
 

 
(210) 4-2015-12161 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Nakata   (VN) 
Khu 1, xã Phạm Kha, huyện Thanh 
Miện, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay). 

 
 

 
(210) 4-2015-12162 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Nakata  (VN) 
Khu 1, xã Phạm Kha, huyện Thanh 
Miện, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay). 
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(210) 4-2015-12164 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH máy chế biến 

gỗ Thượng Nguyên    (VN) 
Thửa đất số 59, 60, 70, tờ bản đồ số 1, 
khu phố Phước Thái, phường Thái Hòa, 
thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy cưa và cắt; máy bào; máy chà nhám; máy làm và đánh mộng; máy tiện; 

máy phay.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy chế biến gỗ: máy tiện gỗ, máy cắt chốt, máy bào, máy ghép gỗ, 
máy cắt hai đầu, máy mài lưỡi cưa, máy đưa phôi, máy cắt gỗ khuyết tật, máy chà nhám: 
mặt ghế, rulo, máy cưa khung gỗ, máy đánh bóng, máy đánh mộng, máy cưa lọng, máy 
cưa rong, máy chép hình, máy cưa bàn trượt, máy ghép cao tần, máy router (máy bào soi), 
máy phay gỗ đứng, máy cưa cắt tinh, máy ép nguội và nóng, máy chà nhám thùng, máy 
chà nhám dây, máy chà nhám cong, máy hút bụi, máy khoan gối chân ghế, máy cưa 
nghiêng trục, máy bào: một, hai, ba mặt, máy bào thẩm, máy cưa vòng, máy khoan gỗ, 
máy bào lõm mặt ghế, máy tupi: hai trục, một trục, máy làm mộng bốn trục, máy cắt hai 
đầu, máy đục mộng vuông, máy ép gỗ, máy phay cắt hai đầu, máy hàn lưới cưa, máy cưa 
đu, máy cắt chốt, máy chà nhám hai băng, máy chà nhám cây tròn, máy mài dao: thẳng, 
đa năng.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-12165 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH máy chế biến 

gỗ Thượng Nguyên    (VN) 
Thửa đất số 59, 60, 70, tờ bản đồ số 1, 
khu phố Phước Thái, phường Thái Hòa, 
thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy cưa và cắt; máy bào; máy chà nhám; máy làm và đánh mộng; máy tiện; 

máy phay.  
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(210) 4-2015-12166 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH máy chế biến 

gỗ Thượng Nguyên   (VN) 
Thửa đất số 59, 60, 70, tờ bản đồ số 1, 
khu phố Phước Thái, phường Thái Hòa, 
thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy cưa và cắt; máy bào; máy chà nhám; máy làm và đánh mộng; máy tiện; 

máy phay.  
 
 

 
(210) 4-2015-12167 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 3.7.17; 26.1.10 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Vĩnh Thành  
(VN) 
70 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, thành 
phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa.  

 
 

 
(210) 4-2015-12168 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 21.3.7; 1.15.15 
(591) Đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Marketing and 
Mores  (VN) 
A21, lô 10, khu ĐTM Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; cung cấp thông tin kinh 

doanh thông qua một trang web, dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ đẩy mạnh bán 
hàng (cho người khác), dịch vụ trả lời điện thoại (cho chủ thuê bao vắng mặt); dịch vụ 
tiếp thị qua điện thoại.  
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(210) 4-2015-12170 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.5.1; 26.4.3; A20.1.9 
(591) Đen, đỏ, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Bảo Hưng  
(VN) 
437/3 Phan Xích Long, phường 2, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-12171 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 20.7.1; 1.15.21; 3.7.5; A3.7.24 
(591) Xanh, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sách Trí Tuệ 
Việt  (VN) 
C2/20C Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-12172 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; 1.5.1 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại EEC VILLA Việt 
Nam  (VN) 
Số 11A ngõ 81 phố Trung Kính, Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện dân dụng: thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, 

tích, điều kiển năng lượng điện.  
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(210) 4-2015-12173 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

thương mại LUSTER Việt Nam  
(VN) 
Đội 8, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, thuốc màu, véc ni, chất chống gỉ, thuốc nhuộm, thuốc cắn màu.  

 

 
(210) 4-2015-12174 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) GOOD CAR BON PAPER CO., LTD.  

(TW) 
1F., No. 220, Sec. 2, Jhongshan Rd., 
Changhua City, Changhua County 500, 
Taiwan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Giấy cách điện/cách nhiệt, giấy cách điện/cách nhiệt dùng cho xe cộ; giấy cách 

điện/cách nhiệt dùng cho kính xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-12175 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) BLUESCOPE STEEL LIMITED  (AU) 

Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, 
Victoria, Australia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của kim thường; kim loại được sơn lót dạng tấm, 

cuộn dây và dải, vật liệu xây dựng bằng kim loại được sơn lót; kim loại được mạ màu 
dạng tấm; cuộn dây và dải; vật liệu xây dựng bằng kim loại được mạ màu; kim loại ở 
dạng tấm, dạng cuộn dây, dạng dải, dạng tấm dẹt, dạng thanh, dạng que, dạng phiến và 
dạng thỏi; tấm ốp mái nhà và tường bằng kim loại, ván lót trần, vì kèo (khung đỡ mái 
nhà); xà gồ; sàn mái kết cấu; ván khuôn kim loại và vật liệu gia cố cho các tòa nhà; lưới 
kim loại; lưới thép co dãn; tấm lợp bằng kim loại chống nước mưa; biển hiệu bằng kim 
loại; máng thoát nước bằng kim loại; vật liệu lợp mái; ống thoát nước mưa và bể chứa 
nước mưa bằng kim loại; khung xây dựng kim loại; phần khung bằng kim loại của nhà ở 
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và tòa nhà thương mại và linh kiện đi kèm; nhà bằng kim loại có thể vận chuyển; vật liệu 
làm hàng rào bằng kim loại; cột trụ và ván ô (cửa tường); ống dẫn và ống bằng kim loại; 
gờ (viền) mái bằng kim loại; thanh thép chữ U; nẹp cạnh bằng kim loại; khung kim loại; 
kẹp kim loại; kẹp treo ty xà gồ bằng kim loại; tất cả làm bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-12176 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) ALPHA CONSULTING AND 

GENERAL TRADE SARL (A.C.G.T.)  
(CG) 
Avenue, Saint Christophe No 1362, 
Commune de Limete/Funa. Kinshasa, 
Democratic Republic of Congo 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 34: Vật dụng dành cho người hút thuốc lá, cụ thể là thuốc lá điện tử, chất lỏng cho 

thuốc lá điện tử, bình xịt khoang miệng, thiết bị làm sạch tẩu hút, dung dịch nicôtin lỏng 
dùng cho thuốc lá điện tử, hương liệu cho người hút thuốc (dùng cho thuốc lá và/hoặc 
dùng với thuốc lá điện tử); chế phẩm thuốc lá; thuốc lá dạng thô và thuốc lá thành phẩm; 
thuốc lá điếu; thuốc lá không khói; thuốc lá nhai; xì gà, thuốc lá điếu và điếu xì gà nhỏ hở 
hai đầu; viên dẹt nicôtin (nguồn gốc từ thuốc lá) dùng trong miệng; tẩu thuốc lá; thuốc lá 
bột để hít; chất thay thế thuốc lá, không nhằm mục đích y tế hoặc chữa bệnh; chất thay 
thế thuốc lá, cụ thể là xì gà và thuốc lá có chứa chất thay thế thuốc lá, không nhằm mục 
đích y tế hoặc chữa bệnh; thuốc lá điện, thuốc lá điện tử, xì gà điện, xì gà điện tử, điếu xì 
gà nhỏ hở hai đầu điện điếu xì gà nhỏ hở hai đầu điện tử; tẩu thuốc lá điện và tẩu thuốc lá 
điện tử; chất lỏng, lọ nhỏ và hộp đựng dùng cho thuốc lá điện và thuốc lá điện tử, dùng 
cho xì gà và điếu xì gà nhỏ hở hai đầu và dùng cho tẩu thuốc lá điện và tẩu thuốc lá điện 
tử; chất lỏng (có thể làm đầy lại) dùng cho xì gà điện và xì gà điện tử, dùng cho thuốc lá 
và vật dụng hút thuốc; ống đựng (có thể làm đầy lại) dùng cho xì gà điện và xì gà điện tử, 
dùng cho thuốc lá và vật dụng hút thuốc; ống phun và ống xịt dùng cho xì gà điện và xì 
gà điện tử, dùng cho thuốc lá và vật dụng hút thuốc; thiết bị bơm dùng cho thuốc lá, dùng 
cho sản phẩm thuốc lá và vật thay thế thuốc lá; dầu tẩu dùng cho tẩu và thuốc lá điếu; hộp 
đựng (mang theo được) và vật đựng được thiết kế phù hợp với thuốc lá và vật dụng cho 
người hút thuốc; bật lửa dùng cho người hút thuốc; diêm; các bộ phận và các phần của các 
hàng hóa nêu trên, cụ thể là đầu tẩu dùng cho thuốc lá điện tử. 

 

 
(210) 4-2015-12178 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 18.3.23; A18.3.5; 25.1.6; 18.3.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại và dịch vụ Huỳnh 
Thành  (VN) 
717 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón các loại; chế phẩm phân bón.  
 

Nhóm 35: Buôn bán các sản phẩm phân bón; các chất kích thích tăng trưởng cho cây 
trồng; thuốc bảo vệ thực vật.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-12179 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A3.9.4; A3.9.24; A26.11.12 
(591) Xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại xây 
dựng hồ bơi VINA   (VN) 
22 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy móc thiết bị hồ bơi cụ thể như: máy bơm nước hồ bơi, bộ lọc hồ 

bơi, đèn hồ bơi, thiết bị xử lý nước hồ bơi, máy gia nhiệt hồ bơi, dụng cụ vệ sinh hồ bơi; 
phụ kiện hồ bơi, thiết bị xông hơi sauna & stream, gạch hồ bơi gạch mosais, vật liệu xây 
dựng hồ bơi, thiết bị bể cảnh, dụng cụ bơi lội. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống ống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí, hệ thống 
điện và thiết bị công nghiệp; sửa chữa, nâng cấp, thiết bị hồ bơi; thi công xây dựng hồ 
bơi; hoàn thiện công trình hồ bơi, khu giải trí, spa. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-12180 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A25.7.21; A26.11.9 
(591) Xanh nước biển, trắng 
(731) Trương Trọng Dưỡng  (VN) 

Phòng 17 tầng 3, dãy 4, tập thể xí nghiệp 
Cung ứng Vật tư Vận tải, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả cho trẻ em bú bình; dụng cụ hút mũi.  
 

Nhóm 21: Bàn chải bằng cao su xốp, bàn chải nilông quay tròn, bàn chải cho trẻ em, lược 
và bàn chải tóc. 
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(210) 4-2015-12181 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Trương Trọng Dưỡng   (VN) 

Phòng 17 tầng 3, dãy 4, tập thể xí nghiệp 
Cung ứng Vật tư Vận tải, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả cho trẻ em bú bình; dụng cụ hút mũi.  
 

Nhóm 21: Bàn chải bằng cao su xốp, bàn chải nilông quay tròn, bàn chải cho trẻ em, lược 
và bàn chải tóc. 

 
 

 
(210) 4-2015-12182 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; 2.9.1; 24.13.1; 26.1.1 
(591) Xanh dương đậm, đỏ tươi, trắng 
(731) Bệnh viện đa khoa Khu vực 

Phía Nam  (VN) 
Thôn 2, xã Đức Chính, huyện Đức Linh, 
tỉnh Bình Thuận 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế bệnh viện. 

 
 

 
(210) 4-2015-12183 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Đào Hoàng Tân  (VN) 

Khu vực Thạnh Mỹ (gần cầu Xẽo Lố), 
phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, 
thành phố Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước đóng chai; nước khoáng (đồ uống); nước ép hoa 

quả; đồ uống không chứa cồn; bia. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
1490 

(210) 4-2015-12184 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.4.24; 26.2.7; 26.13.25; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH JMJ  (VN) 
430 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Đồ da và giả da: cặp da, túi xách, cặp học sinh, túi du lịch. 
 

Nhóm 25: Đồ da và giả da: cặp da, túi sách, cặp học sinh, túi du lịch. Quần áo, giày, dép, 
mũ nón, thắt lưng, ca vát. 

 
Nhóm 35: Mua bán quần áo, túi xách thời trang các loại, cặp học sinh, túi du lịch, cặp da. 

 

 
(210) 4-2015-12185 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.4.24; 26.2.7; 26.13.25; 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH JMJ   (VN) 
430 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Đồ da và giả da: cặp da, túi xách, cặp học sinh, túi du lịch.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày, dép, mũ nón, thắt lưng, ca vát.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, túi xách thời trang các loại, cặp học sinh, túi du lịch, cặp da. 
 

 
(210) 4-2015-12186 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH JMJ   (VN) 
430 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Đồ da và giả da: cặp da, túi xách, cặp học sinh, túi du lịch.  
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Nhóm 25: Quần áo, giày, dép, mũ nón, thắt lưng, ca vát.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, túi xách thời trang các loại, cặp học sinh, túi du lịch, cặp da. 
 

 
(210) 4-2015-12187 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Xanh dương đậm, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất - 
thương mại Hoa Mai  (VN) 
118/3 quốc lộ 13 cũ, khu phố 3, phường 
Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, mứt (ướt), mứt quả 

(ướt). 
 

Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ ngũ cốc. 
 

Nhóm 31: Rau và quả tươi, mía. 
 

 
(210) 4-2015-12188 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) TEESPRING, INC.  (US) 

3 Davol Square, Suite 300B, Providence, 
Rhode Island 02903, United States 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp nền tảng đặc trưng là nền phần mềm máy tính dùng để thiết 

kế quần áo theo yêu cầu của khách hàng. 
 

 
(210) 4-2015-12189 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH Sản phẩm Tự 

nhiên Việt Nam  (VN) 
Số 7, ngõ 419, Nguyễn Khang, phường 
Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2015-12190 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Việt Đức  (VN) 
Số 67, ấp Đông An, thị trấn Tân Hiệp, 
huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón lá; chất kích thích sinh trưởng cây trồng; chất kích thích tố 

để điều hòa sinh trưởng cây trồng. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu bệnh; thuốc trừ động vật có hại; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 
cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ bệnh cho cây. 

 

 
(210) 4-2015-12191 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Việt Đức   (VN) 
Số 67, ấp Đông An, thị trấn Tân Hiệp, 
huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón lá; chất kích thích sinh trưởng cây trồng; chất kích thích tố 

để điều hòa sinh trưởng cây trồng.  
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu bệnh; thuốc trừ động vật có hại; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 
cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ bệnh cho cây. 

 

 
(210) 4-2015-12192 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Việt Đức   (VN) 
Số 67, ấp Đông An, thị trấn Tân Hiệp, 
huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón lá; chất kích thích sinh trưởng cây trồng; chất kích thích tố 
để điều hòa sinh trưởng cây trồng.  

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu bệnh; thuốc trừ động vật có hại; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 
cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ bệnh cho cây. 

 
 

 
(210) 4-2015-12198 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty luật TNHH quốc tế 
BMVN (BMVN International 
LLC)  (VN) 
Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza 
Hanoi, 241 phố Xuân Thủy, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được.  
 

Nhóm 16: Bản tin; xuất bản phẩm dạng in; ấn phẩm; tạp chí (định kỳ); tờ rơi, sách mỏng; 
tờ quảng cáo; văn phòng phẩm; giấy. 

 
Nhóm 35: Xuất bản tài liệu quảng cáo. 

 
Nhóm 41: Xuất bản sách, cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến không thể tải xuống 
được; dịch vụ về giáo dục và giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo 
dục); xuất bản văn bản (không bao gồm những bài quảng cáo), tổ chức và điều khiển hội 
nghị, hội thảo. 

 
 

 
(210) 4-2015-12199 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.5.21; 21.1.15; 26.4.2; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh, vàng, trắng 
(731) TANAKA FOODS CO., LTD  (JP) 

3-22, Higashikanonmachi, Nishi-ku, 
Hiroshima-City, Hiroshima 733-0032 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Đồ gia vị thực phẩm (hạt gia vị rắc lên cơm).  

 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
1494 

(210) 4-2015-12200 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đen 
(731) TANAKA FOOD., LTD.   (JP) 

3-22, Higashikanonmachi, Nishi-ku, 
Hiroshima-City, Hiroshima 733-0032 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-12201 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.9 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đen 
(731) TANAKA FOOD., LTD.  (JP) 

3-22, Higashikanonmachi, Nishi-ku, 
Hiroshima-City, Hiroshima 733-0032 
Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-12202 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) TANAKA FOOD., LTD.  (JP) 

3-22, Higashikanonmachi, Nishi-ku, 
Hiroshima-City, Hiroshima 733-0032 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 30: Đồ gia vị thực phẩm (hạt gia vị rắc lên cơm).  
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(210) 4-2015-12203 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) TANAKA FOOD., LTD.  (JP) 

3-22, Higashikanonmachi, Nishi-ku, 
Hiroshima-City, Hiroshima 733-0032 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Đồ gia vị thực phẩm (hạt gia vị rắc lên cơm).  

 

 
(210) 4-2015-12204 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.9 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đen 
(731) TANAKA FOOD., LTD.  (JP) 

3-22, Higashikanonmachi, Nishi-ku, 
Hiroshima-City, Hiroshima 733-0032 
Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-12205 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) TANAKA FOOD., LTD.  (JP) 

3-22, Higashikanonmachi, Nishi-ku, 
Hiroshima-City, Hiroshima 733-0032 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện.   
 

 
(210) 4-2015-12206 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Nguyễn Hoài Nam  (VN) 

Tổ 12, phường Phan Đình Phùng, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 35: Mua bán kính mắt thời trang, đồng hồ, quần áo, dây lưng, ví da, túi xách, giày 
dép.  

 

 
(210) 4-2015-12208 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh tím than 
(731) Công ty TNHH Đông Dương  

(VN) 
Phố An Hòa, phường Ninh Phong, thành 
phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-12209 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A1.1.12; A26.11.8 
(591) Tím, đỏ 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinbomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép nam, nữ, trẻ em. 

 

 
(210) 4-2015-12210 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 25.5.3 
(591) Xanh da trời, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất kinh doanh dịch vụ 
Trâm Anh  (VN) 
1C/1 đường số 2, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Nấm bảo quản, các loại nấm ướp đóng hộp khác, rau bảo quản, các loại rau bảo 

quản đóng hộp khác, mắm.  
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Nhóm 35: Mua bán nấm bảo quản, các loại nấm ướp đóng hộp khác, rau bảo quản, các 
loại rau bảo quản đóng hộp khác, mắm.  

 

 
(210) 4-2015-12211 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.2.7; 26.2.3; 25.5.2 
(591) Xanh da trời, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đại Thái An  (VN)
36/32 đường 5, khu phố 5, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị lắp đặt trong ngành xây dựng.  
 

Nhóm 37: Xây dựng.  
 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói hàng hóa; cất giữ hàng hóa; sắp xếp các chuyến du lịch, 
tham quan (du lịch); hướng dẫn khách du lịch.  

 

 
(210) 4-2015-12212 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.9; 1.15.23; 22.1.6 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Quế 
Hương  (VN) 
120 Đỗ Ngọc Thạnh, phường 14, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại vải. 

 

 
(210) 4-2015-12213 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.3.25; A26.11.8; 25.1.25 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Nhơn Hà  (VN) 
44/1D Phạm Văn Chiêu, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ và nhựa, hàng trang trí nội thất, đồ 

chơi trẻ em, vật liệu xây dựng, hàng điện tử - điện lạnh.  
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(210) 4-2015-12214 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 18.1.23; A18.1.9 
(591) Xanh lam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ ô tô Dũng Lâm  (VN) 
H312/84, khu 9, phường Chánh Nghĩa, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 37: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và các loại xe có động cơ khác.  

 
 

 
(210) 4-2015-12215 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Xanh crôm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Chung Toàn Ký   (VN) 
495/4/6 đường Tô Hiến Thành, phường 
14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Các loại bánh làm từ bột. 

 
 

 
(210) 4-2015-12216 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.1.1 
(591) Nâu, ka ki 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Chung Toàn Ký   (VN) 
495/4/6 đường Tô Hiến Thành, phường 
14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Các loại bánh làm từ bột. 
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(210) 4-2015-12217 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A25.3.3; 8.7.5; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đỏ, men ngọc, xanh lam, xám 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trương Ngọc 
BÉ   (VN) 
369 Lê Quang Định, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn và giải khát. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-12218 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.1; 26.3.1; A24.7.23; 24.7.1 
(591) Đen, xanh da trời, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
trang trí nội thất Thành 
Vinh  (VN) 
390-392 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
05, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội thất như: tủ, bàn, ghế, kệ, vách ngăn, giường.  

 
 
 

 
(210) 

 
4-2015-12219 

 
(220) 

 
18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Công Thành  
(VN) 
047 đường số 30, chung cư Bình Phú, 
phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: khẩu trang, trang phục lót, găng tay, quần áo may sẵn.  
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(210) 4-2015-12220 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 25.5.25; A26.11.8 
(591) Vàng, xanh lá cây, hồng sẫm, hồng 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Hạnh Phước  
(VN) 
Sạp G20+G22, tầng trệt, TTTM-DV An 
Đông, 34-36 An Dương Vương, phường 
9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép các loại.  

 

 
(210) 4-2015-12221 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty điện - điện tử Mê Trần 
(TNHH)  (VN) 
84 A2 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Cụm dây điện dùng trong xe hai bánh trở lên, mạch điện tử; hàng điện tử như: 

máy tăng âm; loa; thùng loa; đầu máy Karaoke; đầu đọc đĩa CD, VCD, DVD.  
 

 
(210) 4-2015-12222 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2 
(731) CATERPILLAR (QINGZHOU) LTD.  

(CN) 
No. 12999 Nanhuan Road, Qingzhou 
City, Shandong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)  Nhóm 09: Phần cứng máy vi tính; phần mềm máy vi tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống) 

dùng để kiểm tra, theo dõi và vận hành xe cộ, động cơ, thiết bị, máy móc, máy công cụ, 
và các bộ phận của chúng, dùng trong nông nghiệp, ép nén, xây dựng, phá hủy, cải tạo 
đất, đánh dấu ranh giới trên mặt đất, di chuyển đất, lâm nghiệp, tạo cảnh, nâng chuyển, 
tạo lực đẩy trong ngành hàng hải, xử lý vật liệu, khai thác mỏ, phủ nông nghiệp; phần 
mềm máy vi tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống) dùng để kiểm tra, theo dõi, và vận hành 
xe cộ, động cơ, thiết bị, máy móc, máy công cụ, và các bộ phận của chúng, dùng trong 
phân phối dầu và khí đốt, thăm dò dầu và khí đốt, sản xuất dầu và khí đốt, ốp lát, lắp đặt 
đường ống, phát điện, xây dựng và sửa chữa đường, chuẩn bị và sửa chữa công trường, 
khoan đường hầm, quản lý thực vật; phần mềm máy vi tính (ghi sẵn hoặc có thể tải 
xuống) trong lĩnh vực phân tích thống kê, phân tích dữ liệu, phân tích dự báo, quản lý văn 
phòng và lên kế hoạch cho công trường; phần mềm máy vi tính (ghi sẵn hoặc có thể tải 
xuống) dùng để chọn địa điểm phát và theo dõi tình trạng phát của bưu kiện, hàng hóa, và 
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vật tư công trường; thiết bị và bộ phận của chúng dùng để định vị, bố trí, và điều khiển 
máy móc, động cơ, máy công cụ, và các bộ phận của chúng dùng trong nông nghiệp, ép 
nén, xây dựng, phá hủy, cải tạo đất, đánh dấu đường biên độ trên mặt đất, di chuyển đất, 
lâm nghiệp, tạo cảnh, nâng chuyển, tạo lực đẩy trong nghành hàng hải, xử lý vật liệu, khai 
thác mỏ, phủ rơm; thiết bị và bộ phận của chúng dùng để định vị, bố trí, và điều khiển 
máy móc, động cơ, máy công cụ, và các bộ phận của chúng, sử dụng trong phân phối dầu 
và khí đốt, thăm dò dầu và khí đốt, sản xuất dầu và khí đốt, ốp lát, lắp đặt đường ống, phát 
điện, xây dựng và sửa chữa đường, chuẩn bị và sửa chữa công trường, khoan đường hầm, 
quản lý thực vật; thiết bị dùng cho vận hành từ xa, kiểm soát, và theo dõi động cơ, máy 
công cụ, và các bộ phận của chúng, sử dụng trong nông nghiệp, ép nén, xây dựng, phá 
hủy, cải tạo đất, đánh - dấu đường biên độ trên mặt đất, di chuyển đất, lâm nghiệp, tạo 
cảnh, nâng chuyển, tạo lực đẩy trong ngành hàng hải, xử lý vật liệu, khai thác mỏ, phủ 
rơm; thiết bị dùng cho vận hành tù xa, kiểm soát, và theo dõi động cơ, máy công cụ, và 
các bộ phận của chúng, sử dụng trong phân phối dầu và khí đốt, thăm dò dầu và khí đốt, 
sản xuất dầu và khí đốt, ốp lát, lắp đặt đường ống, phát điện, xây dựng và sửa chữa đường, 
chuẩn bị và sửa chữa công trường, khoan đường hầm, quản lý thực vật; các bộ phận điện 
và điện tử cho các máy móc và thiết bị dùng trong nông nghiệp, ép nén, xây dựng, phá 
hủy, điều hòa đất, đánh dấu đường mức trên mặt đất, dọn đất, lâm nghiệp, bài trí cảnh 
quan, nâng, tạo lực đẩy trên mặt biển, xử lý vật liệu, đào mỏ, phủ rơm; các bộ phận điện 
và điện tử cho các máy móc và thiết bị dùng trong phân phối dầu và khí đốt, thăm dò dầu 
và khí đốt, sản xuất dầu và khí đốt, ốp lát, lắp đặt đường ống, phát điện, xây dựng và sửa 
chữa đường, chuẩn bị và sửa chữa công trường, khoan đường hầm, quản lý thực vật.  

 

 
(210) 4-2015-12223 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 26.4.1; 26.4.10 
(591) Xanh dương, vàng, đen 
(731) CATERPILLAR (QINGZHOU) LTD.  

(CN) 
No. 12999 Nanhuan Road, Qingzhou 
City, Shandong Province, China    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy vi tính; phần mềm máy vi tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống) 

dùng để kiểm tra, theo dõi và vận hành xe cộ, động cơ, thiết bị, máy móc, máy công cụ, 
và các bộ phận của chúng, dùng trong nông nghiệp, ép nén, xây dựng, phá hủy, cải tạo 
đất, đánh dấu ranh giới trên mặt đất, di chuyển đất, lâm nghiệp, tạo cảnh, nâng chuyển, 
tạo lực đẩy trong ngành hàng hải, xử lý vật liệu, khai thác mỏ, phủ nông nghiệp; phần 
mềm máy vi tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống) dùng để kiểm tra, theo dõi, và vận hành 
xe cộ, động cơ, thiết bị, máy móc, máy công cụ, và các bộ phận của chúng, dùng trong 
phân phối dầu và khí đốt, thăm dò dầu và khí đốt, sản xuất dầu và khí đốt, ốp lát, lắp đặt 
đường ống, phát điện, xây dựng và sửa chữa đường, chuẩn bị và sửa chữa công trường, 
khoan đường hầm, quản lý thực vật; phần mềm máy vi tính (ghi sẵn hoặc có thể tải 
xuống) trong lĩnh vực phân tích thống kê, phân tích dữ liệu, phân tích dự báo, quản lý văn 
phòng và lên kế hoạch cho công trường; phần mềm máy vi tính (ghi sẵn hoặc có thể tải 
xuống) dùng để chọn địa điểm phát và theo dõi tình trạng phát của bưu kiện, hàng hóa, và 
vật tư công trường; thiết bị và bộ phận của chúng dùng để định vị, bố trí, và điều khiển 
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máy móc, động cơ, máy công cụ, và các bộ phận của chúng dùng trong nông nghiệp, ép 
nén, xây dựng, phá hủy, cải tạo đất, đánh dấu đường biên độ trên mặt đất, di chuyển đất, 
lâm nghiệp, tạo cảnh, nâng chuyển, tạo lực đẩy trong ngành hàng hải, xử lý vật liệu, khai 
thác mỏ, phủ rơm; thiết bị và bộ phận của chúng dùng để định vị, bố trí, và điều khiển 
máy móc, động cơ, máy công cụ, và các bộ phận của chúng, sử dụng trong phân phối dầu 
và khí đốt, thăm dò dầu và khí đốt, sản xuất dầu và khí đốt, ốp lát, lắp đặt đường ống, phát 
điện, xây dựng và sửa chữa đường, chuẩn bị và sửa chữa công trường, khoan đường hầm, 
quản lý thực vật; thiết bị dùng cho vận hành từ xa, kiểm soát, và theo dõi động cơ, máy 
công cụ, và các bộ phận của chúng, sử dụng trong nông nghiệp, ép nén, xây dựng, phá 
hủy, cải tạo đất, đánh - dấu đường biên độ trên mặt đất, di chuyển đất, lâm nghiệp, tạo 
cảnh, nâng chuyển, tạo lực đẩy trong ngành hàng hải, xử lý vật liệu, khai thác mỏ, phủ 
rơm; thiết bị dùng cho vận hành tù xa, kiểm soát, và theo dõi động cơ, máy công cụ, và 
các bộ phận của chúng, sử dụng trong phân phối dầu và khí đốt, thăm dò dầu và khí đốt, 
sản xuất dầu và khí đốt, ốp lát, lắp đặt đường ống, phát điện, xây dựng và sửa chữa đường, 
chuẩn bị và sửa chữa công trường, khoan đường hầm, quản lý thực vật; các bộ phận điện 
và điện tử cho các máy móc và thiết bị dùng trong nông nghiệp, ép nén, xây dựng, phá 
hủy, điều hòa đất, đánh dấu đường mức trên mặt đất, dọn đất, lâm nghiệp, bài trí cảnh 
quan, nâng, tạo lực đẩy trên mặt biển, xử lý vật liệu, đào mỏ, phủ rơm; các bộ phận điện 
và điện tử cho các máy móc và thiết bị dùng trong phân phối dầu và khí đốt, thăm dò dầu 
và khí đốt, sản xuất dầu và khí đốt, ốp lát, lắp đặt đường ống, phát điện, xây dựng và sửa 
chữa đường, chuẩn bị và sửa chữa công trường, khoan đường hầm, quản lý thực vật. 

 
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12224 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại mỹ phẩm Đại Dũng  
(VN) 
Số 779 chợ Hòa Khánh, ấp Thuận Hòa 1, 
xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da (không dùng cho mục đích y tế); sữa rửa mặt (không 

dùng cho mục đích y tế); xà phòng; chất tẩy rửa; chế phẩm để vệ sinh thân thể. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
1503 

(210) 4-2015-12225 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 25.3.1; A26.11.8 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Trendz Corporation  (VN) 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 21: Bát to (tô); bát con (chén); dĩa (dĩa); muỗng xúc cơm (vá); cốc (tách) (tất cả 

làm bằng nhựa mêlamin). 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12229 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; A5.5.21 
(731) K.M. INTERLAB CO., LTD.  (TH) 

154 Moo 17 Bangna - Trad Rd., Tumbon 
Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, 
Samuthprakarn 10540, Thailand 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn mỹ phẩm dùng cho mặt; phấn mỹ phẩm dùng cho cơ thể; nước 

thơm dùng cho cơ thể (dùng cho mục đích mỹ phẩm); son môi; xà phòng dạng lỏng dùng 
để tắm; kem bọt dùng cho mặt (dùng cho mục đích mỹ phẩm); dầu gội; dầu xả; chất khử 
mùi dùng cho cơ thể; kem mỹ phẩm dùng cho mặt; kem nền trang điểm (mỹ phẩm); nước 
hoa; phấn mắt; phấn hồng trang điểm mặt; xà phòng dạng lỏng. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-12230 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) MODERN MASTERS INC.  (US) 

9380 San Fernando Road, Sun Valley, 
California 91352, USA 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; và lớp phủ (sơn). 
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(210) 4-2015-12231 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 26.3.23 
(591) Đen, trắng, xanh rêu 
(731) MODERN MASTERS INC.  (US) 

9380 San Fernando Road, Sun Valley, 
California 91352, USA  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; và lớp phủ (sơn). 

 
 
 

 
(210) 4-2015-12232 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.2; A1.1.9 
(591) Xanh dương 
(731) SUNBEAM PRODUCTS, INC.   (US) 

2381 Executive Center Drive, Boca 
Raton, Florida 33431, U.S.A. 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy trộn khuấy chạy điện dùng cho mục đích gia đình; chai, bình, và cốc 

chuyên dụng cho máy trộn khuấy chạy điện dùng cho mục đích gia đình. 
 

Nhóm 21: Chai, bình, lọ đựng nước uống và cốc để uống nước dùng cho thể thao. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12233 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.15; A26.11.12; 1.15.23; 26.15.15 
(591) Ghi, xanh nước biển, xanh lam, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Phương Liên BN  (VN) 
Khu Thanh Phương, phường Vũ Ninh, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  
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(210) 4-2015-12237 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.9.1; 8.1.18; A11.3.7 
(591) Đỏ, xanh rêu, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH môi giới bất 
động sản và tư vấn kinh 
doanh SKYLAND  (VN) 
S41-2, Sky Garden 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-12238 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.1.25 
(591) Nâu đỏ 
(731) Nguyễn Kiều Hạnh  (VN) 

21-23 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 29: Yến sào và các sản phấm làm từ yến; sâm và các sản phẩm làm từ sâm; linh chi 
và các sản phẩm làm từ linh chi; thực phẩm tươi sống cụ thể là: thịt bò, thịt lợn, thịt gà; 
thực phẩm đã chế biến cụ thể là: thịt, thịt bò (đã chế biến), thịt lợn (đã chế biến), thịt gà 
(đã chế biến); chất chiết ra từ thịt, gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn sống); 
hải sản đông lạnh; hải sản đã chế biến. 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước ga (đồ uống) và đồ uống không có cồn; đồ 
uống làm từ trái cây không có cồn; nước ép trái cây; xi-rô dùng cho đồ uống và chế phẩm 
để làm đồ uống. 

 
Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép; mua bán thực phẩm cụ thể như: yến sào và các sản 
phẩm làm từ yến, sâm và các sản phẩm làm từ sâm, linh chi và các sản phẩm làm từ linh 
chi, thực phẩm tươi sống (thịt bò, thịt lợn, thịt gà); mua bán thực phẩm đã chế biến cụ thể 
như: thịt (đã chế biến), thịt bò (đã chế biến), thịt lợn (đã chế biến), thịt gà (đã chế biến), 
chất chiết ra từ thịt, gia cầm (còn sống và đã chế biến), thú săn (còn sống và đã chế biến), 
hải sản đông lạnh, hải sản đã chế biến, hải sản tươi sống; quảng cáo; quản lý kinh doanh, 
quản lý giao dịch kinh doanh. 
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(210) 4-2015-12239 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 24.17.5 
(591) Vàng, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Xuân 
Vượng  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà HH3, khu đô thị Mỹ 
Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni; mực in. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; bột bả matít. 
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, kim loại, thiết bị vệ 
sinh, máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính, phần mềm, máy và thiết bị văn phòng, máy và 
thiết bị khai khoáng; đại lý môi giới; giới thiệu và xúc tiến thương mại; quảng cáo. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; san lấp mặt bằng; lắp đặt máy móc, máy công nghiệp; sửa chữa máy 
móc và thiết bị; lắp đặt hệ thống điện; sửa chữa, bảo dưỡng ô tô. 

 
Nhóm 39: Cho thuê xe có động cơ; vận tải hàng hoá bằng đường bộ. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-12240 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.14; 2.9.14; A2.9.15; A5.3.13 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ứng dụng đông 
dược và dịch vụ HC  (VN) 
Tổ 21, phường Kim Giang, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

trong y tế; thuốc đông y. 
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức 
năng dùng trong y tế, thuốc đông y. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-12241 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ứng dụng đông 
dược và dịch vụ HC  (VN) 
Tổ 21, phường Kim Giang, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

trong y tế; thuốc đông y. 
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức 
năng dùng trong y tế, thuốc đông y. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12242 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ứng dụng đông 
dược và dịch vụ HC  (VN) 
Tổ 21, phường Kim Giang, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

trong y tế; thuốc đông y. 
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức 
năng dùng trong y tế, thuốc đông y. 

 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-12243 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ứng dụng đông 
dược và dịch vụ HC  (VN) 
Tổ 21, phường Kim Giang, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

trong y tế; thuốc đông y. 
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức 
năng dùng trong y tế, thuốc đông y. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12244 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ứng dụng đông 
dược và dịch vụ HC  (VN) 
Tổ 21, phường Kim Giang, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 

trong y tế; thuốc đông y. 
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức 
năng dùng trong y tế, thuốc đông y. 

 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-12245 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Nâu, cam, vàng, đỏ, xanh lam, xanh lục, 

đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Rubix  (VN) 
Phòng 1901, tầng 19, Saigon Trade 
Center, 37 Tôn Đức Thắng, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn điều hành kinh doanh và tư vấn quản lý kinh 

doanh; cung cấp thông tin trên mạng internet (nhằm mục đích quảng cáo, thương mại); 
khảo sát kinh doanh và nghiên cứu về thương mại; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư 
luận. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ bản tin điện tử hàng tháng (dịch vụ viễn thông); dịch vụ hội thảo từ xa 
và dịch vụ tổ chức hội nghị qua điện thoại. 

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề và sắp xếp và tiến hành hội thảo 
chuyên đề; xuất bản sách; xuất bản và cung cấp ấn phẩm sách và báo điện tử trực tuyến 
(không tải xuống được) liên quan đến hoạt động nghiên cứu phục vụ mục đích thương 
mại và kinh doanh; xuất bản và cung cấp ấn phẩm sách và báo điện tử trực tuyến (không 
tải xuống được) liên quan đến hoạt động truyền thông. 

 

 
(210) 4-2015-12246 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.15.2; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Microlink Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 6, khu B, tòa nhà Indochina, số 4 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách; dịch vụ vận tải hàng hóa; đóng gói và lưu trữ hàng 

hóa. 
 

 
(210) 4-2015-12247 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 14.1.13; A14.1.15; 24.17.25 
(591) Trắng, xanh da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Proship  (VN) 
Số 602/45D Điện Biên Phủ, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách; dịch vụ vận tải hàng hóa; đóng gói và lưu trữ hàng 
hóa. 

 
 

 
(210) 4-2015-12248 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 
(591) Xanh lá, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Megavita Việt 
Nam   (VN) 
Số 118 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho người; tư vấn về sử dụng thuốc. 

 
 

 
(210) 4-2015-12249 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Toàn Gia Phúc 
LAGI  (VN) 
199 Trương Vĩnh Ký, phường Phước 
Lộc, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-12252 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.20; A26.11.12; 26.1.2; 1.15.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH gas Hiệp Hương  
(VN) 
39/1 khu phố 3, phường Tam Hiệp, thành 
phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; dầu nhớt: gas (nhiên liệu); than (thiên liệu); 

xăng. 
 

Nhóm 06: Vỏ bình gas; bồn chứa gas; bồn chứa xăng; bồn chứa dầu (tất cả làm bằng kim 
loại). 
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(210) 4-2015-12253 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A17.2.2; 26.15.15 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, vàng, đen, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất PULSE  (VN) 
Lầu 8 toà nhà Harmony Tower, số 47-
49-51 Phùng Khắc Khoan, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi thể thao; dịch vụ hoạt náo viên; trình diễn 

các buổi biểu diễn trực tiếp; lập kế hoạch cho một buổi tiệc (giải trí). 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12254 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Hồng, vàng, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất PULSE  (VN) 
Lầu 8, tòa nhà Harmony Tower, số 47-
49-51 Phùng Khắc Khoan, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi thể thao; dịch vụ hoạt náo viên; trình diễn 

các buổi biểu diễn trực tiếp; lập kế hoạch cho một buổi tiệc (giải trí). 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12255 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ và sản xuất Thành 
Phát   (VN) 
Thôn Yên Vĩnh, xã Kim Chung, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: vòi hoa sen, vòi nước, bồn rửa bát, vòi của hệ thống 

ống dẫn, bồn tắm, bệ xí nhà vệ sinh, bình nước nóng.  
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(210) 4-2015-12259 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A25.3.3 
(591) Đỏ 
(731) HANlL STS CORPORATlON   (KR) 

2474-18, Gimpo-daero, Tongjin-eup, 
Gimpo-si, Gyeonggi-do, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 21: Chảo bằng đất nung (thủy tinh) chịu nhiệt; chảo không dùng điện; nồi không 

dùng điện; nồi nấu cơm không dùng điện; nồi áp suất (nồi hấp) không dùng điện; nồi 
bằng đất sét dùng để sắc thuốc không dùng điện; nồi và vạc để nấu nướng không dùng 
điện; ấm đun nước không dùng điện; nồi hơi nấu nướng không dùng điện; bình cà phê 
không dùng điện; hũ đựng; chảo rán, chiên sâu lòng không dùng điện; chảo để rán, chiên 
không dùng điện, chậu (đồ chứa đựng); hộp đựng đồ ăn cho bữa trưa; cái ca; đĩa; bộ đồ ăn 
ngoại trừ dao, dĩa và thìa, hộp đựng thức ăn nhiều ngăn xếp lồng lên nhau; cái nạo (dụng 
cụ gia đình); dụng cụ đánh kem, không sử dụng điện, cho mục đích gia dụng; thớt cắt thái 
dùng cho nhà bếp; lọ đựng muối; dụng cụ ép tỏi (đồ dùng nhà bếp); đồ đựng thực phẩm; 
đồ đựng cơm; vật dụng mở nút chai; lọ đựng đường; dụng cụ lắc, trộn (không dùng điện), 
giỏ đồ dùng khi đi dã ngoại (bao gồm cả bát đĩa); máy làm bún, bánh phở, mì sợi thao tác 
bằng tay, dụng cụ trộn (bình trộn hỗn hợp đồ uống); cối xay cà phê thao tác bằng tay; cối 
xay hạt tiêu, thao tác bằng tay, lọ đựng gia vị; bộ đựng đồ gia vị; thùng; đũa; giá để lọ gia 
vị; giá treo khăn rửa chén đĩa; khay tròn có nhiều ô; lọ đựng hạt tiêu; chai cách nhiệt để 
chứa nước lạnh; bình cách nhiệt; thùng ướp lạnh (xô đựng đá); phích đựng chất lỏng; hộp 
giữ lạnh mang đi được, không dùng điện.  

 

 
(210) 4-2015-12260 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần OTRAN Hưng 

Yên   (VN) 
Đường D2- khu D - KCN Phố Nối A, 
huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 

 

 
(210) 4-2015-12261 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần OTRAN Hưng 

Yên   (VN) 
Đường D2- khu D - KCN Phố Nối A, 
huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 
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(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 
 
 

 
(210) 4-2015-12262 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần OTRAN Hưng 

Yên  (VN) 
Đường D2- khu D - KCN Phố Nối A, 
huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 
 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 

 
 

 
(210) 4-2015-12263 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.17; 26.1.2; A1.1.10; 24.1.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh da trời, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Phương Ngân  (VN)
Số 49 tổ 19 Nha, phường Long Biên, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (không bao gồm sơn cách điện, cách nhiệt).  
 

Nhóm 19: Bột bả ma tít; bột trét tường.  
 
 

 
(210) 4-2015-12264 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nicotex   (VN)
Số 114 phố Vũ Xuân Thiều, phường 
Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất 

bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm ăn kiêng sử dụng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế; đồ uống kiêng sử dụng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-12265 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.5.1; 26.3.23; 26.13.25 
(731) WALTON INTERNATIONAL LTD.  

(CY) 
P.O. Box 1586, George Town, Grand 
Cayman, KY 1 - 1110, Cayman Islands 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; quần áo bằng lông vũ; quần áo da; quần lót; áo 

vét; quần gin; quần; quần chẽn; quần soóc; cổ tay áo; áo sơ mi; áo sơ mi mặc thường 
ngày; quần áo ngoài mặc bình thường; áo thun ngắn tay; áo thun không tay; áo lót; quần 
áo lót; áo choàng; váy; áo gi lê; áo chẽn không tay; áo choàng ngoài; áo bằng vải bông; 
quần áo ấm rộng; áo may ô; áo nịt len; áo thể thao; bộ quần áo liền; quần áo thể dục; áo 
thầy tu; áo đầm; áo len cổ chui; áo len dài tay; áo ba lỗ; áo len đan; quần áo lót mặc bên 
trong; dải buộc đầu (trang phục); mũ lưỡi trai; mũ; khăn quàng cổ; cà vạt; bít tất ngắn; 
thắt lưng (trang phục); vật giữ ấm chân; quần ống bó; bít tất dài; quần áo bó; yếm; giầy; 
giầy ống; dép lê.  

 

 
(210) 4-2015-12266 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) STEVEN MADDEN LTD.   (US) 

52-16 Barnett Avenue, Long Island City, 
NY 11104, U.S.A.  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi. 
 

Nhóm 25: Giầy. 
 

 
(210) 4-2015-12267 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh dương 
(731) CAMMSYS CORP.   (KR) 

26, Venture-ro 100beon-gil, Yeonsu-gu, 
Incheon, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Mạch tích hợp; thiết bị hộp đen dùng cho xe ô tô; dụng cụ hàng hải; thiết bị 

định vị toàn cầu; bộ cảm biến hình ảnh dùng cho máy ảnh; mô đun máy ảnh; mô đun máy 
ảnh dùng cho điện thoại thông minh; máy ảnh (chụp ảnh); máy ảnh dùng để lưu trữ hình 
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ảnh ở mặt sau; phần mềm dùng để xử lý tín hiệu hình ảnh; phần mềm máy tính, đã được 
ghi; điện thoại thông minh; bảng thông báo điện tử; thiết bị định vị dùng cho xe cộ (màn 
hình máy tính hiển thị); khóa điện; ổ lưu trữ dữ liệu (USB); bộ nhớ điện tử; ổ lưu trữ dữ 
liệu với nhận dạng vân tay dùng cho an ninh; bộ nhớ điện tử dùng cho an ninh; phần mềm 
máy tính dùng để cung cấp bảo mật mạng.  

 

 
(210) 4-2015-12268 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 18.3.2; 18.3.23; A26.11.12; 26.11.3 (540) 

  

(731) Hà Ngọc Hà   (VN) 
Số 170 Dương Đình Nghệ, cụm công 
nghiệp Vĩnh Niệm, phường Vĩnh Niệm, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa; dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế, dịch vụ vận tải 

bằng ô tô; dịch vụ vận chuyển khách du lịch,  dịch vụ vận chuyển hành khách.   
 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí.   
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống, dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời trong 
khu du lịch sinh thái.  

 

 
(210) 4-2015-12269 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 18.3.2; 18.3.23 (540) 

  

(731) Hà Ngọc Hà  (VN) 
Số 170 Dương Đình Nghệ, cụm công 
nghiệp Vĩnh Niệm, phường Vĩnh Niệm, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa; dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế, dịch vụ vận tải 

bằng ô tô; dịch vụ vận chuyển khách du lịch, dịch vụ vận chuyển hành khách.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống, dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời trong 
khu du lịch sinh thái.  

 

 
(210) 4-2015-12270 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Quang Việt  (VN) 
Số 33 Châu Long, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ: căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2015-12271 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 18.3.21 (540) 

  

(731) Đỗ Văn Hùng  (VN) 
Tổ 6, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo (trang phục); áo sơ mi, sơ mi cộc tay, quần dài; áo mưa.  

 

 
(210) 4-2015-12272 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 25.12.1; 25.1.25; 25.1.9 
(591) Vàng, vàng kim, nâu, nâu đậm, đen, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và đầu tư Hồng Hà  (VN) 
232-234 Võ Thị Sáu, phường 07, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH ADMC (ADMC) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo thương mại, quảng cáo trưng bày giới thiệu hàng hóa; 

đại lý quảng cáo.  
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; đầu tư bất động sản, sàn giao dịch bất động sản; môi 
giới bất động sản; đầu tư xây dựng và phát triển tòa nhà, chung cư, cơ sở hạ tầng khu đô 
thị mới, khu công nghiệp; cho thuê nhà, văn phòng; quản trị công việc tài chính liên quan 
đến bất động sản; tư vấn đầu tư bất động sản; tư vấn mua bán bất động sản, quản lý bất 
động sản; quản lý đầu tư bất động sản; điều phối mua bán bất động sản; đánh giá bất 
động sản; dịch vụ tài chính; mua nhằm mục đích đầu tư tài chính; thông tin bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông khu đô thị mới, khu 
công nghiệp, bảo dưỡng, sửa chữa bất động sản, dinh thự, công trình công nghiệp và 
thương mại, văn phòng, trung tâm kinh doanh, khu nghỉ dưỡng, căn hộ có dịch vụ, tòa 
nhà, nhà ở; chuẩn bị mặt bằng xây dựng; lắp đặt trang thiết bị, hệ thống điện, nước và 
hoàn thiện công trình xây dựng.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê chỗ để xe; cho thuê bãi đỗ xe; dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe 
máy và xe đạp; dịch vụ lưu giữ để bảo quản và bảo vệ hàng hóa (trong kho, tòa nhà).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí trong tòa nhà, khu đô thị mới cụ thể là: sân gôn, sân 
ten-nít, bể bơi trò chơi điện tử; phòng tập thể dục, thể thao; công viên vui chơi giải trí; 
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dịch vụ vui chơi trong công viên cây xanh, công viên nước và vườn trại giải trí; cho thuê 
phòng hòa nhạc, nhà hát, trường quay và rạp chiếu phim.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; khu nghỉ dưỡng (spa-resort); cho thuê 
hội trường, hội nghị, phòng cưới.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe; dịch vụ bệnh viện.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-12273 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 21.1.15; 2.1.1; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Ngoan  (VN) 
Căn hộ A12-11, chung cư Belleza, đường 
Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; 

cố vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; hỗ trợ điều hành doanh 
nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; tư vấn quản lý nhân sự. 

 
Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục) và học viện (giáo dục); xuất bản sách. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-12274 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, đen, xanh da trời, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Lý Minh Thanh  
(VN) 
158 đường Cách mạng Tháng 8, phường 
Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 19: Đá chịu lửa; gạch; đá nhân tạo; đá để xây dựng; tấm xi măng; vật liệu xây dựng 

không bằng kim loại. 
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(210) 4-2015-12275 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(591) Đỏ, vàng chanh (540) 

 (731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Tràng An V.E.M  (VN) 
27 Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Chuông cửa điện; công tắc điện; bộ ngắt điện; ổ cắm điện; hộp cầu dao điện; tụ 

điện. 
 

Nhóm 11: Thiết bị làm nước nóng; bình lọc nước uống; đèn chiếu sáng; quạt điện; ấm 
đun điện; bếp nấu ăn. 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm-thiết bị chiếu sáng; mua bán các sản phẩm kim khí điện 
máy; mua bán các sản phẩm trang trí nội ngoại thất; mua bán các sản phẩm, vật tư nguyên 
liệu và thiết bị liên quan đến ngành nhựa. 

 

 
(210) 4-2015-12276 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.3 
(591) Cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đất Hợp  (VN) 
114 Chu Văn An, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: thiết bị trắc địa, thiết bị đo đạc trên cạn và dưới nước, thiết bị 

định vị vệ tinh, thiết bị quan trắc môi trường, phần mềm quản lý môi trường và đo đạc. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng sửa chữa, lắp đặt và bảo trì hệ thống thiết bị phụ kiện trong 
lĩnh vực môi trường, trắc địa, đo đạc, thi công cấp thoát nước và xử lý nước thải. 

 
Nhóm 42: Thiết kế, lập trình phần mềm xử lý môi trường và đo đạc; tư vấn môi trường; 
kiểm tra đo lường và phân tích các chỉ số môi trường. 

 

 
(210) 4-2015-12277 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bavina  (VN) 
Lầu 11, cao ốc Vietam Business Center, 
57-59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2015-12278 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Phạm Gia Nguyễn  (VN)
Số 4, đường Tây Lân, khu phố 7, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi; máy lau sàn nhà; máy phun áp lực cao; máy chà sàn công nghiệp; 

máy giặt thảm. 
 

Nhóm 35: Mua bán các loại máy móc như: máy hút bụi, máy chà sàn, máy giặt thảm, 
quạt thổi, máy phun áp lực, xe quét rác, xe đẩy làm vệ sinh, làm phòng khách sạn, thanh 
gạt kính, cây lau nhà, quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước, lò vi sóng, điều hòa nhiệt độ; 
buôn bán hóa chất và thực phẩm; xuất nhập khẩu. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa thiết bị đồ dùng gia đình như: máy điều hòa, máy hút 
bụi, máy chà sàn, máy giặt thảm, quạt thổi, máy phun áp lực, nồi cơm điện, lò vi sóng; 
dịch vụ thi công xây dựng công trình công cộng, dân dụng và công nghiệp; dịch vụ vệ 
sinh nhà cửa và các công trình. 

 

 
(210) 4-2015-12279 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Phạm Gia Nguyễn  
(VN) 
Số 4, đường Tây Lân, khu phố 7, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà, khách sạn, văn phòng như: bàn ghế, giường, tủ, giá, kệ, bục 

phát biểu. 
 

Nhóm 21: Thùng đựng rác (dùng trong khách sạn, văn phòng, bệnh viện, xí nghiệp, nhà 
xưởng).  

 

 
(210) 

 
4-2015-12280 

 
(220) 

 
19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Hoa  (VN) 
Số nhà 71, đường Võ Thị Sáu, tổ dân phố 
2, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia 
Nghĩa, tỉnh Đắc Nông 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(511)   Nhóm 35: Kinh doanh sơn, các loại sơn bao gồm: chất kết dính dùng cho sơn, sơn chống 
gỉ, sơn phủ, chất làm đặc sơn, chất pha loãng sơn, sơn lót. 

 

 
(210) 4-2015-12281 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.5 
(591) Đen, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại JJ 
Latino  (VN) 
275K-277-279 Phạm Ngũ Lão, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-12282 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.7; A26.11.8 
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ tư vấn Phương Dung  
(VN) 
61 Lê Sát, phường Tân Quý, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu chống trộm: camera quan sát. 

 

 
(210) 4-2015-12283 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 16.1.7 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
tư vấn giải pháp công nghệ 
thông tin Toàn Cầu Xanh  
(VN) 
228 đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm máy tính. 

 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-12284 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC  (VN) 
367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-12285 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC  (VN) 
367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-12286 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC  (VN) 
367 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-12287 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Khang Minh  (VN) 
D19/37K hương lộ 80, ấp 4, xã Vĩnh Lộc 
B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-12288 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ thương mại và sản 
xuất Nam Hồng  (VN) 
Số 6, ngách 12/31, phố Hàm Nghi, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-12289 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Nguyễn Đức Hải  (VN) 

Khu 4, phường Hải Hòa, thành phố 
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 
 
(511)   Nhóm 09: Bộ nối âm thanh, micrô, máy quay đĩa, loa, âm ly, bộ khuếch đại âm thanh.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-12290 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 5.7.6 
(591) Hồng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại và truyền thông IVN Việt 
Nam  (VN) 
Số 24 ngõ 1, Hoàng Quốc Việt, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Sô-cô-la, bột kem, kẹo, kem lạnh, bánh ngọt. 

 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-12291 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh lá cây, xanh đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Green 
Ecofeed Việt Nam  (VN) 
Lô đất A2CN4, cụm công nghiệp Từ 
Liêm, phường Phương Canh, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật, thủy sản; động vật trong vườn thú; thức ăn cho chim; 

cây con (con giống); thức ăn cho súc vật cảnh. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12292 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Green 
Ecofeed Việt Nam   (VN) 
Lô đất A2CN4, cụm công nghiệp Từ 
Liêm, phường Phương Canh, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật, thủy sản; động vật trong vườn thú; thức ăn cho chim; 

cây con (con giống); thức ăn cho súc vật cảnh. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12293 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại quốc tế Việt Pháp  
(VN) 
Phòng 201 - C3 Khương Thượng, tổ 4D, 
phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-12294 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.1; 26.3.2 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Kiểm Định 6  (VN)
151/19 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục (huấn luyện an toàn lao động). 

 

 
(210) 4-2015-12295 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.15 
(591) Vàng ánh kim, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất mỹ phẩm 
New Way  (VN) 
854/40/14/1A Thống Nhất, phường 15, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-12296 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.1; A26.11.9 
(591) Trắng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Văn 
Thắng  (VN) 
Số 69/140 quốc lộ 1A, ấp Tân Phú A, thị 
trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh 
Hậu Giang  

 
(511)   Nhóm 29: Cá viên; bò viên; xúc xích; lạp xưởng.  

 

 
(210) 4-2015-12297 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Phan Văn Vinh  (VN) 
Xóm 8, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, 
tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện; bếp điện; quạt điện; máy sấy tóc; lò vi sóng; bếp ga. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-12298 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Phan Văn Vinh   (VN) 
Xóm 8, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, 
tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện; bếp điện; quạt điện; máy sấy tóc; lò vi sóng; bếp ga. 

 

 
(210) 4-2015-12300 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.17.5; 26.4.2 
(591) Đen, vàng 

(540) 

 

(731) Nguyễn Ngọc Hà   (VN) 
Số nhà 8, tiểu khu 12, thị trấn Hát Lót, 
huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy; bộ đồ mặc ở nhà; đồ lót; giày dép; quần áo bơi.  

 

 
(210) 4-2015-12301 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.7.23; A2.5.24; 2.5.8; 2.9.25 
(591) Xanh lá cây, vàng, hồng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Đặng Thị Liên  (VN) 
Số nhà 14 ngõ 39 ngách 39/35 Hào Nam, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Trường mẫu giáo; giáo dục mầm non; giáo dục mẫu giáo; dịch vụ về giáo dục 

đào tạo; thông tin giáo dục; trường nội trú.  
 

 
(210) 4-2015-12302 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-12303 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-12304 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-12305 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-12306 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-12307 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12308 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12309 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-12310 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-12311 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-12312 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-12313 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Interglaxo Health Care UK  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Mê Linh Point Tower, 2 
Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-12314 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 26.4.1; 25.5.3; A19.13.21 
(591) Trắng, đỏ, vàng, vàng nâu, xanh, xanh 

đậm, tím nhạt, nâu, vàng cam, xanh da 
trời, xanh lá cây, tím, đen, xanh rêu 

(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 
thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh    (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-12315 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 26.4.1; 25.5.3; A19.13.21 
(591) Trắng, đen, vàng, vàng cam đậm, nâu đỏ, 

đỏ nhạt, xám, tím, xanh, đỏ, vàng nhạt 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh    (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2015-12316 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.1; 25.5.3; A19.13.21; 26.1.2; 26.1.5
(591) Đỏ, xanh, trắng, tím, xanh đậm 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh    (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-12317 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.1; 25.5.3; A19.13.21; A5.7.22 
(591) Vàng, nâu đỏ, trắng, đỏ, vàng cam, ghi, 

tím, xanh, vàng nhạt 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh    (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-12318 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.1; 25.5.3; A19.13.21; 26.1.2 
(591) Trắng, vàng, đen, xanh, xanh đậm, nâu, 

hồng, tím 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh    (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-12319 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt   (VN) 
Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-12320 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.8; 1.15.15; 26.4.2; 26.1.2 
(591) Xanh dương, trắng, xanh dương nhạt, đỏ, 

đỏ nhạt 
(731) Công ty T.N.H.H thương mại và 

dịch vụ Quang Hanh   (VN) 
Số 21 đường Đại Phúc 9, khu 3, phường 
Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát như: nước chanh muối, nước ép trái cây, nước khoáng, nước 

tinh lọc.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-12321 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.17; 24.9.1 
(591) Xám, trắng, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh viện chăm sóc 
da công nghệ cao Nữ Thần 
Sắc Đẹp  (VN) 
359A Lê Đại Hành, phường 11, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ xoa bóp (mat-xa); dịch vụ 

tắm suối nước khoáng (dịch vụ spa); dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12322 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Toàn Gia Phúc 
LA GI  (VN) 
199 Trương Vĩnh Ký, phường Phước 
Lộc, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 05: Cao dán. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-12323 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.1.8; A3.1.24 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Tôn Thất Anh Khương  (VN) 
172/21 Bùi Thị Xuân, phường 3, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thú y; dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị bệnh cho động vật, cụ 

thể là chó.  
 

 
(210) 4-2015-12324 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.3.5; 26.3.1; 26.7.25; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VINAKISS Việt 
Nam  (VN) 
Tổ dân phố Phú Diễn, phường Phú Diễn, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; ví da.  
 

Nhóm 25: Giầy dép; quần áo; thắt lưng (trang phục).  
 

 
(210) 4-2015-12325 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A25.7.7; A25.7.6 
(591) Xanh dương, xanh lam, đen, xám, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
điện tử Logicbuy  (VN) 
Số 68, ngõ 140, đường Khuất Duy Tiến, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; tai nghe; máy in để dùng với máy vi 

tính; máy chiếu kính ảnh; máy quay phim. 
 

 
(210) 4-2015-12326 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
điện tử Logicbuy  (VN) 
Số 68, ngõ 140, đường Khuất Duy Tiến, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; thiết bị giảng dạy; tai nghe; máy chấm 
công; máy chiếu kính ảnh; máy quay phim. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-12327 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
điện tử Logicbuy  (VN) 
Số 68, ngõ 140, đường Khuất Duy Tiến, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; tai nghe; máy in để dùng với máy vi 

tính; máy chấm công; máy chiếu kính ảnh; máy quay phim. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12328 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
điện tử Logicbuy  (VN) 
Số 68, ngõ 140, đường Khuất Duy Tiến, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; tai nghe; máy in; máy chấm công; loa; 

máy quay phim. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12329 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
điện tử Logicbuy  (VN) 
Số 68, ngõ 140, đường Khuất Duy Tiến, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; thiết bị giảng dạy; tai nghe; loa; máy 

chiếu kính ảnh; máy quay phim. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-12330 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
điện tử Logicbuy  (VN) 
Số 68, ngõ 140, đường Khuất Duy Tiến, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán trực tuyến, cụ thể là: điều hành thị trường trực tuyến cho 

người bán và người mua sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ mua bán trực tuyến trong đó người 
bán đăng quảng cáo về sản phẩm hoặc dịch vụ để bán và việc mua hoặc đấu giá sẽ được 
thực hiện qua internet để tạo điều kiện cho người khác bán sản phẩm và dịch vụ qua mạng 
máy tính. 

 
 
 

 
(210) 

 
4-2015-12331 

 
(220) 

 
19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
điện tử Logicbuy  (VN) 
Số 68, ngõ 140, đường Khuất Duy Tiến, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; thiết bị giảng dạy; tai nghe; máy chấm 

công; máy chiếu kính ảnh; máy quay phim. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12332 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
điện tử Logicbuy  (VN) 
Số 68, ngõ 140, đường Khuất Duy Tiến, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; thiết bị giảng dạy; tai nghe; loa; máy 

chiếu kính ảnh; máy quay phim. 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-12333 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
điện tử Logicbuy  (VN) 
Số 68, ngõ 140, đường Khuất Duy Tiến, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh không khí; hệ thống điều hòa không khí; thiết bị làm nóng 

không khí; hệ thống thiết bị cho điều hòa không khí; thiết bị làm lạnh nước; thiết bị lọc 
nước. 

 
Nhóm 35: Buôn bán thiết bị điện tử. 

 
 

 
(210) 4-2015-12334 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
điện tử Logicbuy  (VN) 
Số 68, ngõ 140, đường Khuất Duy Tiến, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Đồng hồ chấm công; thiết bị giảng dạy; tai nghe; loa; máy chiếu kính ảnh; máy 

quay phim. 
 

Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh không khí; hệ thống điều hòa không khí; thiết bị làm nóng 
không khí; hệ thống thiết bị cho điều hòa không khí; thiết bị làm lạnh nước; thiết bị lọc 
nước. 

 
 

 
(210) 4-2015-12335 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; A15.9.11 
(591) Xanh, đỏ, vàng, đen, hồng, tím, cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ Phân 
phối Tổng hợp Dầu khí  (VN) 
P.207, tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện, phụ kiện thiết bị viễn thông (điện thoại và máy tính). 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-12336 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.7.3; 26.1.1; 3.7.17; 3.7.19; A3.7.24 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH ORPRO  (VN) 

30 Bửu Đình, phường 5, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt (đã qua chế biến), cá (đã qua chế biến), trứng, dầu ăn, mứt (ướt). 

 
 

 
(210) 4-2015-12337 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) SociÐtÐ des Produits NestlÐ 

S.A.  (CH) 
1800 Vevey, Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ ăn có sữa là thành phần chủ yếu; đồ uống có sữa là thành phần chủ 

yếu; đồ uống trên cơ sở sữa có chứa thêm ngũ cốc và/hoặc sô cô la; sữa chua; sữa đậu 
nành (chất thay thế sữa); chế phẩm có thành phần chủ yếu là đậu nành. 

 
 

 
(210) 4-2015-12338 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh lá, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Cùng Mua  (VN) 
180-182 Lý Chính Thắng, phường 9, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, bao gồm: quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 

tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; dịch vụ 
quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ khuyến mại (cho người khác), dịch vụ 
đẩy mạnh bán hàng (cho người khác). 

 
Nhóm 39: Vận tải; du lịch, bao gồm: sắp xếp các chuyến du lịch; giữ chỗ cho các chuyến 
đi, đặt chỗ cho các chuyến đi; cho thuê xe; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 
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(210) 4-2015-12340 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại và xuất nhập khẩu Việt 
Anh  (VN) 
Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện: phích cắm điện, ổ cắm điện, công tắc, dây nguồn, bảng điện, cầu 

dao điện, aptomat. 
 
 

 
(210) 4-2015-12341 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX 

HOLDINGS (also trading as Square Enix 
Holdings Co., Ltd.)  (JP) 
6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi video; bản thu thanh ở dạng 

đĩa quang, đĩa từ, và bộ nhớ bán dẫn chỉ đọc (ROM) về âm nhạc và/hoặc các câu chuyện 
viễn tưởng; bản thu thanh thu hình ở dạng đĩa quang, đĩa từ, và bộ nhớ bán dẫn chỉ đọc 
(ROM) về âm nhạc và/hoặc các câu chuyện viễn tưởng ở dạng hoạt hình (animated); đĩa 
compact ghi sẵn nhạc; đĩa video ghi sẵn nhạc và/hoặc các câu chuyện viễn tưởng ở dạng 
hoạt hình (animated); băng video cat-xét ghi sẵn nhạc và/hoặc các câu chuyện viễn tưởng 
ở dạng hoạt hình (animated); nam châm trang trí; miếng đệm lót chuột máy tính; thẻ nhớ 
trống; hộp đựng thẻ nhớ; vỏ đĩa CD; bàn phím máy vi tính; tệp hình ảnh tải xuống được; 
hình nền tải xuống được dùng cho máy tính và/hoặc điện thoại di động (wallpaper); trình 
bảo vệ màn hình (màn hình chờ) tải xuồng được dùng cho máy tính và/hoặc điện thoại di 
dộng (screensaver); bản ghi video tải xuống được; bản thu thanh âm nhạc tải xuống được; 
nhạc chuông điện thoại di động tải xuống được; ấn phẩm điện tử (tải xuống được) liên 
quan đến trò chơi cho máy tính, trò chơi video, phim hoạt hình và/hoặc giải trí tổng hợp. 

 
Nhóm 41: Cung cấp tiện nghi giải trí; dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà cung cấp trò chơi 
máy tính trực tuyến; cung cấp trò chơi video trực tuyến; cung cấp thông tin về chiến lược 
chơi trò chơi máy tính và/hoặc chiến lược chơi trò chơi video qua mạng máy tính và/hoặc 
mạng xã hội toàn cầu; cung cấp thông tin giải trí liên quan đến trò chơi máy tính, trò chơi 
video, trò chơi bài lá, hoạt hình, truyện cười, tiểu thuyết và/hoặc tạp chí; cung cấp truyện 
cười trực tuyến không tải xuống được; cung cấp tạp chí trực tuyến không tải xuống được 
liên quan đến trò chơi máy tính, trò chơi video, phim hoạt hình và/hoặc giải trí tổng hợp. 
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(210) 4-2015-12342 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) SUN HING OPTICAL 

MANUFACTORY LIMITED  (HK) 
1001C, 10th Floor, Sunbeam Centre, 27 
Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, 
Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm; thấu kính quang học; gọng kính đeo mắt; hộp đựng và 

vật dụng giữ dùng cho kính đeo mắt và kính; dây xích đeo cho kính mắt; dây nhỏ đeo 
kính mắt. 

 

 
(210) 4-2015-12345 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.13.1; 25.5.25 
(591) Trắng, đỏ, hồng đậm, hồng nhạt, vàng 

nhạt, xanh ngọc 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Phan Thành  (VN) 
Số 2 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Các hoạt động xúc tiến thương mại gồm: hội chợ; triển lãm thương mại; trưng 

bày và giới thiệu hàng hóa, dịch vụ; quảng cáo thương mại. 
 

Nhóm 36: Cho thuê mặt bằng; cho thuê gian hàng; cho thuê bất động sản; cho thuê văn 
phòng; cho thuê căn hộ. 

 

 
(210) 4-2015-12346 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.3.11; A5.3.14 
(731) Công ty TNHH thương mại Thy 

Long  (VN) 
A69 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chay được làm từ rau củ quả gồm: xúc xích; gà; cá; thịt; sườn cốt 

lết nướng; mực nướng. 
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Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chay được làm từ rau củ quả và ngũ cốc gồm: xúc xích, 
chả lụa, gà, bò viên, cá viên, cá, tôm, mực, thịt, trứng, chả, nấm, rong biển, đậu hũ, nem, 
chà bông, nước mắm, gia vị, nước sốt, nước tương, tương đậu các loại, rau quả đã phơi 
khô, rau quả đã nấu chín, muối tiêu, tóp mỡ, dưa món, kiệu ngâm chua ngọt, sườn non, 
sườn cốt lết nướng, mực nướng, bóng cá, tương hột, mì căn, lẩu. 

 

 
(210) 4-2015-12348 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Phạm Quang Việt  (VN) 
Căn hộ 2203-CT1 chung cư Hyundai 
Hillstate, đường Tô Hiệu, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn uống, 

nhà hàng ăn uống tự  phục vụ. 
 

 
(210) 4-2015-12349 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.15; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty T.N.H.H kỹ thuật công 
nghệ môi trường Nguồn Sống 
Việt  (VN) 
Tổ 2C, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm 
Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống; bình lọc nước uống; thiết bị ion hoá dùng để xử lý 

không khí hoặc nước; hệ thống ống dẫn nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; thiết 
bị tiệt trùng nước. 

 
Nhóm 32: Nước; nước uống có ga; đồ uống không có cồn; nước khoáng; đồ uống hỗn 
hợp, không có cồn; nước uống khi ăn cơm. 

 

 
(210) 4-2015-12350 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A17.2.2; 26.5.1; 26.7.25 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 

xuất nhập khẩu Toàn Thắng  
(VN) 
18/5 Thủ Khoa Huân, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 
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(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe máy; xe xích lô các loại; xe cộ chạy bằng điện; săm xe các loại 
(ruột xe bằng cao su các loại); lốp xe các loại (vỏ xe bằng cao su các loại). 

 

 
(210) 4-2015-12351 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) FRENCH BULL LLC   (US) 

161 East 61st Street, New York NY 
10065, United States  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: Vỏ bọc chuyên dùng cho máy tính xách tay và máy tính bảng; túi chuyên dụng 

cho máy tính xách tay và máy tính bảng; thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị nghe nhạc 
cầm tay; tai nghe (loại nhét trong tai); vỏ bọc bảo vệ dùng cho điện thoại, điện thoại di 
động, điện thoại thông minh và các thiết bị hỗ trợ kĩ thuật số cá nhân (PDAs); tấm phủ 
bảo vệ bàn phím; tai nghe; vỏ loa, (không có sản phẩm nào trong số các sản phẩm kể trên 
là: phần cứng máy vi tính, cụ thể là, siêu máy vi tính, máy vi tính hiệu suất cao trong 
côngtenơ, thiết bị máy chủ, và điện thoại thông minh bảo mật; phần mềm máy vi tính; sản 
phẩm bảo mật và dịch vụ bảo mật).  

 
Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị chiếu sáng; hệ thống và thiết bị nấu nướng; thiết bị khử 
trùng; máy pha cà phê dùng điện; dụng cụ nấu nướng dùng điện; máy sấy tóc; hệ thống 
lọc không khí; thiết bị hâm nóng bình sữa dùng điện; ấm đun nước dùng điện; bếp nấu; lò 
bếp (lò để nấu bếp); khuôn làm bánh quế dùng điện; thiết bị khử mùi không khí; bình pha 
cà phê dùng điện.  

 
Nhóm 16: Giấy; giấy vệ sinh; tấm lót trên bàn ăn bằng giấy; phiếu/thẻ/danh thiếp; tranh 
cổ động bằng giấy hoặc bìa cứng; tập/sổ để dán ảnh; văn phòng phẩm; vật dụng lọc cà 
phê bằng giấy; thiết bị đóng sách; xuất bản phẩm dạng in; sổ tay; lịch; thiếp chúc mừng; 
mẫu thêu; tranh ảnh; giấy bao gói; túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo; tẩy cao su; sách; vật 
phẩm tẩy xóa; hộp đựng đồ viết (bộ dụng cụ); bìa bọc quyển séc; bìa bọc hộ chiếu; kẹp 
giấy; hộp mực dấu; bút chì; dụng cụ viết; bút đánh dấu (đồ dùng văn phòng); chất dính 
(keo dán) cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; bộ dụng cụ in mang đi được (đồ dùng 
văn phòng).  

 
Nhóm 18: Vali; vali nhỏ; thẻ ghi thông tin buộc vào hành lý, cụ thể là thẻ ghi thông tin 
buộc vào hành lý làm bằng da hoặc giả da; túi xách tay; túi đựng đồ ăn, cụ thể là túi đựng 
đồ ăn làm bằng da hoặc giả da; ba lô; rương hòm (hành lý); bộ đồ du lịch (đồ da); túi du 
lịch; rương hòm dùng cho du lịch; hộp bằng da hoặc giả da; ví tiền; ví cầm tay; cặp đựng 
tài liệu.  

 
Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa, thìa; 
dụng cụ nhà bếp; đồ dùng thủy tinh, cụ thể là, cốc, đĩa, bình, lọ đựng; đồ gốm cho mục 
đích gia dụng; bộ đồ uống cà phê (bộ đồ ăn); bát; thìa để phết/rưới mỡ dùng trong nhà 
bếp; lọ đựng gia vị; khay bằng giấy dùng trong gia đình; khay dùng trong gia đình; cốc; 
cốc dùng khi ăn trứng; khuôn bánh ngọt; bình đựng bằng thủy tinh; ly để uống; khay phục 
vụ rượu; bình đựng; khuôn (dụng cụ nhà bếp); bát thủy tinh; thìa trộn (dụng cụ nhà bếp).  
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Nhóm 24: Khăn ăn bằng vải dệt; khăn trang trí giữa bàn ăn; khăn trải bàn (không bằng 
giấy); miếng lót trên bàn ăn (không bằng giấy) ; tấm lót  cốc (bằng vải lanh).  

 

 
(210) 4-2015-12352 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Cam, hồng, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây 

đậm, xanh da trời, đen 
(731) FRENCH BULL LLC   (US) 

161 East 61st Street, New York NY 
10065, United States  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: Vỏ bọc chuyên dùng cho máy tính xách tay và máy tính bảng; túi chuyên dụng 

cho máy tính xách tay và máy tính bảng; thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị nghe nhạc 
cầm tay; tai nghe (loại nhét trong tai); vỏ bọc bảo vệ dùng cho điện thoại, điện thoại di 
động, điện thoại thông minh và các thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân (PDAs); tấm phủ 
bảo vệ bàn phím; tai nghe; vỏ loa.  

 
Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị chiếu sáng; hệ thống và thiết bị nấu nướng; thiết bị khử 
trùng; máy pha cà phê dùng điện; dụng cụ nấu nướng dùng điện; máy sấy tóc; hệ thống 
lọc không khí; thiết bị hâm nóng bình sữa dùng điện; ấm đun nước dùng điện; bếp nấu; lò 
bếp (lò để nấu bếp); khuôn làm bánh quế dùng điện; thiết bị khử mùi không khí; bình pha 
cà phê dùng điện.  

 
Nhóm 16: Giấy; giấy vệ sinh; tấm lót trên bàn ăn bằng giấy; phiếu/thẻ/danh thiếp; tranh 
cổ động bằng giấy hoặc bìa cứng; tập/sổ để dán ảnh; văn phòng phẩm; vật dụng lọc cà 
phê bằng giấy; thiết bị đóng sách; xuất bản phẩm dạng in; sổ tay; lịch; thiếp chúc mừng; 
mẫu thêu; tranh ảnh; giấy bao gói; túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo; tẩy cao su; sách; vật 
phẩm tẩy xóa; hộp đựng đồ viết (bộ dụng cụ); bìa bọc quyển séc; bìa bọc hộ chiếu; kẹp 
giấy; hộp mực dấu; bút chì; dụng cụ viết; bút đánh dấu (đồ dùng văn phòng); chất dính 
(keo dán) cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; bộ dụng cụ in mang đi được (đồ dùng 
văn phòng).  

 
Nhóm 18: Vali; vali nhỏ; thẻ ghi thông tin buộc vào hành lý, cụ thể là thẻ ghi thông tin 
buộc vào hành lý làm bằng da hoặc giả da; túi xách tay; túi đựng đồ ăn, cụ thể là túi đựng 
đồ ăn làm bằng da hoặc giả da; ba lô; rương hòm (hành lý); bộ đồ du lịch (đồ da); túi du 
lịch; rương hòm dùng cho du lịch; hộp bằng da hoặc giả da; ví tiền; ví cầm tay; cặp đựng 
tài liệu.  

 
Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa, thìa; 
dụng cụ nhà bếp; đồ dùng thủy tinh, cụ thể là, cốc, đĩa, bình, lọ đựng; đồ gốm cho mục 
đích gia dụng; bộ đồ uống cà phê (bộ đồ ăn); bát; thìa để phết/rưới mỡ dùng trong nhà 
bếp; lọ đựng gia vị; khay bằng giấy dùng trong gia đình; khay dùng trong gia đình; cốc; 
cốc dùng khi ăn trứng; khuôn bánh ngọt; bình đựng bằng thủy tinh; ly để uống; khay phục 
vụ rượu; bình đựng; khuôn (dụng cụ nhà bếp); bát thủy tinh; thìa trộn (dụng cụ nhà bếp) .  
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Nhóm 24: Khăn ăn bằng vải dệt; khăn trang trí giữa bàn ăn; khăn trải bàn (không bằng 
giấy); miếng lót trên bàn ăn (không bằng giấy); tấm lót cốc (bằng vải lanh).  

 

 
(210) 4-2015-12353 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 1.15.23 
(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thiết bị công 

nghệ Tân Đại Phát  (VN) 
Đội 4, thôn Tả Thanh Oai, xã Tả Thanh 
Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, báo hiệu, kiểm tra và giảng dạy (mô hình giảng 

dạy - thiết bị) cụ thể là chuông báo tín hiệu; thiết bị đo; thiết bị kiểm tra, dùng điện; thiết 
bị và dụng cụ quang học; thiết bị giảng dạy.  

 
Nhóm 10: Thiết bị y tế, cụ thể là thiết bị gây mê; thiết bị phân tích dùng cho mục đích y 
tế; thiết bị dùng để hô hấp nhân tạo; thiết bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục 
đích y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 35: Tư vấn đấu thầu; quảng cáo; tư vấn nghiệp vụ thương mại; thăm dò dư luận; 
nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ trung gian thương mại.  

 
Nhóm 42: Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện tử, tin học, tự động hóa, viễn thông. 

 

 
(210) 4-2015-12354 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.1.6; 26.15.15; A26.11.8 
(591) Xanh, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư và phát triển Công Nghệ 
Cao  (VN) 
Số 9, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, báo hiệu, kiểm tra và giảng dạy (mô hình giảng 

dạy - thiết bị) cụ thể là chuông báo tín hiệu; thiết bị đo; thiết bị kiểm tra, dùng điện; thiết 
bị và dụng cụ quang học; thiết bị giảng dạy.  

 
Nhóm 10: Thiết bị y tế, cụ thể là thiết bị gây mê; thiết bị phân tích dùng cho mục đích y 
tế; thiết bị dùng để hô hấp nhân tạo; thiết bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục 
đích y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế.  
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Nhóm 35: Tư vấn đấu thầu; quảng cáo; tư vấn nghiệp vụ thương mại; thăm dò dư luận; 
nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ trung gian thương mại.  

 
Nhóm 42: Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện tử, tin học, tự động hóa, viễn thông.  

 

 
(210) 4-2015-12355 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm BH    (VN) 
Gian 70, trung tâm phân phối dược phẩm 
Codupha, 334 Tô Hiến Thành, phường 
14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-12356 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm BH    (VN) 
Gian 70, trung tâm phân phối dược phẩm 
Codupha, 334 Tô Hiến Thành, phường 
14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2015-12357 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm BH   (VN) 
Gian 70, trung tâm phân phối dược phẩm 
Codupha, 334 Tô Hiến Thành, phường 
14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2015-12358 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.7.3; A26.11.8 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xám 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Đại Dương Xanh  (VN) 
106 khu A, KDC Sư Vạn Hạnh, đường 
Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-12359 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)  (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa chua; sữa đậu nành; pho mai.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-12365 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19; 26.1.6 
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần du lịch và 

đầu tư Khánh Vàng - chi 
nhánh Nha Trang  (VN) 
3/1 Trần Quang Khải, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2015-12366 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 6.1.2; 25.3.1 
(591) Đen, trắng, xanh rêu, vàng nhạt 
(731) RENNY FERNANDO MEDINA DE 

OLIVEIRA   (VE) 
Urbanizacion el Parral, Avenida Rio 
Cabriales, Edificio La Montana, Piso 1 
Apartamento 1-A, Valencia, Venezuela  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da, vali, ba lô; ví tiền; túi xách tay; túi thể thao (dùng để chứa đựng 

các dụng cụ thể thao thuộc nhóm này); bộ dây đai bằng da cho người lính. 
 

Nhóm 22: Sợi nhựa tổng hợp (nilon); bông dạng thô dây thừng (thuộc nhóm này); tấm che 
phủ để ngụy trang; cái võng; lều trại (mang đi được); tấm phủ xe (không phải trang bị của 
xe cộ).  

 
Nhóm 24: Khăn phủ giường; vải bông chăn; đồ bằng vải dùng cho giường; vải thô để làm 
thảm hoặc để thêu; vải dùng để làm đồ đi chân; màn chống muỗi; khăn mặt bằng vải. 

 
Nhóm 25: Quần áo bao gồm quần ngắn (quần short); đồ đi chân bao gồm giày ống; bít tất 
ngắn cổ; mũ nón (đồ đội đầu), đồng phục; áo gi lê; áo mưa.  

 
Nhóm 35: Mua bán quần áo; đồ đội đầu; đồ đi chân bao gồm giày ống; giày và dép lê, da 
và giả da, vali; túi xách- ba lô túi thể thao, ví đựng tiền; quảng cáo bao gồm quảng cáo 
truyền thông đa phương tiện; cho thuê không gian quảng cáo; cho thuê vật liệu quảng cáo.  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12368 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.1.6; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 8.7.17 
(591) Đỏ, tím, nâu, nâu đậm, nâu nhạt, vàng, 

vàng nhạt, vàng đậm, xanh lá cây, đen, 
trắng 

(540) 

  

(731) Lê Thị Hồng Hoa  (VN) 
15C Xóm Chùa, phường Đồng Nhân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-12369 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.3.1; 3.1.1 
(591) Vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nam Vương 
Quốc Tế  (VN) 
Số 29 phố Nguyễn Thị Định, tổ 28, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; chất khử mùi dùng cho cá nhân; 

chế phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và trang điểm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho 
mục đích y tế.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật, tư vấn về sử dụng thuốc; 
dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-12370 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.9.1; 1.15.21 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Lực Quán (VN) công nghiệp 
nhựa  (VN) 
Số 37 đường số 9, khu công nghiệp Tam 
Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 18: Bóp, ví, túi xách, giả da (simili). 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép. 
 

 
(210) 4-2015-12371 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 25.5.1; 24.13.1; A5.5.22; 

24.13.3 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh dương nhạt, 

đen 
(731) Bệnh viện 30 tháng 4   (VN) 

468 đường 30/4, khóm 1, phường 3, 
thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
1549 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
 
 

 
(210) 4-2015-12377 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Lý Phát Phát  (VN) 
207 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 16, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Camera quan sát; đầu ghi hình camera; phụ kiện camera. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-12381 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.7; A8.1.22; 26.15.15 
(591) Trắng, vàng, đỏ nâu 

(540) 

  

(731) Trần Thanh Bình  (VN) 
Đội 1, Lộc Hạ, xã An Thủy, huyện Lệ 
Thủy, tỉnh Quảng Bình 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo mè xửng. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-12382 (220) 19.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Hồng Thủy  (VN) 
7/2 Hải Thượng, phường 5, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn, quán cà phê. 
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(210) 4-2015-12383 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; 26.3.1; A26.3.7; A26.11.7 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
đầu tư An Phát  (VN) 
A4 tầng 20, chung cư 93 Lò Đúc, 
phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng cụm dân cư, đô thị, giao thông 

vận tải; đầu tư xây dựng các công trình cấp nước, thoát nước.  
 

Nhóm 37: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng, xây dựng công trình dân dụng, công 
trình công nghiệp, công trình giao thông, cầu, đường sân bay, bến cảng, thủy lợi, công 
trình cấp thoát nước, các công trình liên quan đến điện; xây dựng các công trình giao 
thông ở trong và ngoài nước, hoàn thiện công trình xây dựng; giám sát thi công các công 
trình xây dựng, thủy lợi, thủy điện; nạo vét, san lấp mặt bằng, đào đắp nền móng công 
trình; xử lý nền móng công lrình; chuẩn bị mặt bằng; lắp đặt các cấu kiện thép xây dựng 
và giao thông; lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn.  

 
Nhóm 42: Kiểm định thí nghiệm vật liệu xây dựng; tư vấn thiết kế xây dựng; thiết kế 
công trình giao thông, cầu, đường bộ. 

 

 
(210) 4-2015-12384 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) KIM, KUNWOO  (KR) 

102-1403, 302, Bongeunsa-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ; nhà hàng ăn uống theo phong cách Hàn 

Quốc; nhà hàng ăn uống; cho thuê phòng họp, phòng hội thảo; dịch vụ quầy rượu. 
 

 
(210) 4-2015-12388 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.4.2; 26.7.25 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH thuốc thú y SA 

FA - VE DIC  (VN) 
143/46, khu phố Tân Hòa, phường Đông 
Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y; thuốc thú y thủy sản; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, vitamin và 
khoáng chất dùng cho mục đích thú y; thức ăn bổ sung men tiêu hóa dùng cho mục đích 
thú y; chất sát trùng; thuốc diệt chuột. 

 
Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn gia cầm; thức ăn cho thủy sản. 

 
Nhóm 35: Mua bán: nguyên liệu thuốc thú y, thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, thực 
phẩm bổ sung dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất dùng cho mục đích thú y, thức ăn bổ 
sung men tiêu hóa dùng cho mục đích thú y, chất sát trùng, thuốc diệt chuột, thức ăn gia 
súc, thức ăn gia cầm, thức ăn cho thủy sản.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-12392 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.5.7; 26.1.2; 26.1.5; 26.1.6 
(591) Đen, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Triệu 
Phó  (VN) 
Số 3, tổ 37, khu dân cư 21, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất 

động sản; cho thuê bất động sản. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12393 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.3.3 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
dịch vụ Long Đường  (VN) 
Số 309 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị giảng dạy; thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy. 
 

Nhóm 25: Quần áo; trang phục; giày, dép; mũ; khăn quàng. 
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(210) 4-2015-12394 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xám, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
One Health  (VN) 
5 Quang Trung, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y. 

 

 
(210) 4-2015-12395 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xám, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
One Health   (VN) 
5 Quang Trung, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y. 

 

 
(210) 4-2015-12396 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 2.9.1; 1.13.1; A1.13.15 
(591) Xanh dương, xám, xanh lá 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
One Health   (VN) 
5 Quang Trung, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
 

 
(210) 4-2015-12397 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH Jomax Việt Nam  

(VN) 
Số nhà 267, thôn Ngọc Trục, phường Đại 
Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 
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1553 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chế phẩm màu (vecni). 
 

 
(210) 4-2015-12398 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

¸ Châu Asia  (VN) 
Lô E 2-3, đường số 10, KCN Hải Sơn 
(GĐ+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm dùng trong thể thao; mũ bảo hiểm dùng cho người 

đi xe đạp, xe máy.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm mũ bảo hiểm các loại. 
 

 
(210) 4-2015-12399 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

¸ Châu Asia   (VN) 
Lô E 2-3, đường số 10, KCN Hải Sơn 
(GĐ+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm dùng trong thể thao; mũ bảo hiểm dùng cho người 

đi xe đạp, xe máy.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm mũ bảo hiểm các loại. 
 

 
(210) 4-2015-12400 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 1.15.23; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

¸ Châu Asia  (VN) 
Lô E 2-3, đường số 10, KCN Hải Sơn 
(GĐ+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm dùng trong thể thao; mũ bảo hiểm dùng cho người 
đi xe đạp, xe máy.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm mũ bảo hiểm các loại.  

 

 
(210) 4-2015-12401 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần sơn Pro Việt 

Nam  (VN) 
Số 208, tổ 25, phố Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; chế phẩm màu (vecni). 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: bột bả tường dùng cho xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-12402 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần sơn Pro Việt 

Nam   (VN) 
Số 208, tổ 25, phố Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; chế phẩm màu (vecni). 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: bột bả tường dùng cho xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-12403 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.8; A25.7.21 
(591) Xanh nước biển, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
và chuyển giao công nghệ 
Kinh Bắc  (VN) 
Số 64 ngõ 447 Lạc Long Quân, phường 
Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 09: Máy bộ đàm xách tay; thiết bị dò kim loại cho mục đích công nghiệp hoặc 
quân sự; thiết bị giám sát, dùng điện; thiết bị báo hiệu chống trộm; đồng hồ chấm công 
(thiết bị ghi thời gian); thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân. 

 

 
(210) 4-2015-12405 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH điện Hào Quang 

Thăng Long   (VN) 
Số 25, đường Trường Chinh, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH SHARETOLINK Việt 
Nam (VN SHARETOLINK COMPANY 
LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại đèn chiếu sáng, đèn trang trí, đèn led (đèn đi ốt phát quang), 

đèn ốp trần, đèn chùm, đèn treo, bóng đèn điện, đèn pin; mua bán đồ điện gia dụng (như 
dây điện, ổ cắm, phích cắm, công tắc điện, cầu dao điện, cầu chì).  

 

 
(210) 

 
4-2015-12406 

 
(220) 

 
20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty liên doanh Phạm - 
Asset  (VN) 
Lô D4/1, đường 1B, KCN Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Nước quả nấu đông, sữa chua.  
 

Nhóm 30: Thạch hoa quả (bánh kẹo), đồ uống trên cơ sở sôcôla, đồ uống trên cơ sở 
cacao, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở trà, trà ướp lạnh.  

 

 
(210) 4-2015-12407 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.2.3; 26.2.1 
(731) Công ty TNHH KENSETSU 

SYSTEM Việt Nam  (VN) 
Phòng 403, tòa nhà B3, khu ngoại giao 
Đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2015-12408 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 1.15.15; 26.2.3 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH KENSETSU 

SYSTEM Việt Nam   (VN) 
Phòng 403, tòa nhà B3, khu ngoại giao 
đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn).  

 

 
(210) 4-2015-12409 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A17.1.2 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Phụng Thiên   (VN) 
Số 77, phố Hàng Đào, phường Hàng 
Đào, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồng hồ. 

 

 
(210) 4-2015-12410 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; A2.9.16; A26.11.8; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Giang Châu  (VN) 
Số 15, ngõ 173, đường Phạm Văn Đồng, 
thôn Lộc, xã Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm định hình.  
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(210) 4-2015-12411 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.20; A5.3.13; A5.3.15 (540) 

  

(731) Lê Đức Anh  (VN) 
Thôn Phú Hữu, xã Thanh Lâm, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Nước rau ép dùng để nấu nướng; mứt; hoa quả sấy; mứt hoa quả; ô mai; trái 

cây sấy; thịt đã được bảo quản; thịt đóng hộp; rau quả sấy khô.  
 

Nhóm 31: Hoa quả tươi; thủy hải sản tươi sống bao gồm: tôm, cá, mực, ghẹ; rau tươi.  
 

Nhóm 32: Nước hoa quả (đồ uống); nước ép hoa quả; nước giải khát bằng trái cây (đồ 
uống); đồ uống ép từ quả không chứa cồn.  

 
Nhóm 35: Mua bán: nước rau ép dùng để nấu nướng, mứt, hoa quả sấy, mứt hoa quả, « 
mai, thịt, trái cây sấy, thịt đã được bảo quản, thịt đóng hộp, rau quả sấy khô, hoa quả tươi, 
thủy hải sản tươi sống bao gồm: tôm, cá, mực, ghẹ, rau tươi, nấm tươi, nước hoa quả (đồ 
uống), nước ép hoa quả, nước giải khát bằng trái cây (đồ uống), đồ uống ép từ quả không 
chứa cồn; đại lý xuất nhập khẩu các mặt hàng kể trên.  

 

 
(210) 4-2015-12412 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 
thương mại Thần Nông  (VN) 
99/87 Lê Đình Cẩn, khu phố 7, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ công nghiệp; dầu nhờn; dầu mỡ bôi trơn; nhiên liệu; chất phụ gia cho 

nhiên liệu (thuộc nhóm này)  
 

 
(210) 4-2015-12415 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(540) 

 

(731) Công ty Cổ phần Tinh dầu 
Việt Nam   (VN) 
Phòng 1002, tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại 
lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng trong ngành y, 

thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ.  
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(210) 4-2015-12416 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Phạm Văn Khiêm  (VN) 
25/53 Trại Cá, Trương Định, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi áp suất điện; nồi cơm điện; bếp từ; bếp hồng ngoại; 

nồi lẩu điên; ấm siêu tốc. 
 
 

 
(210) 4-2015-12417 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị Trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, 
tỉnh Thanh Hóa   

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 
 

 
(210) 4-2015-12418 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị Trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, 
tỉnh Thanh Hóa   

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 
 

 
(210) 4-2015-12419 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa    (VN) 
Thị Trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, 
tỉnh Thanh Hóa    

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2015-12420 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa    

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 
 

 
(210) 4-2015-12421 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa    

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 
 

 
(210) 4-2015-12422 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa    

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 
 

 
(210) 4-2015-12423 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa    

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2015-12425 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Lê Quốc Tuấn  (VN) 
309-B3, Làng Quốc tế Thăng Long, Trần 
Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh cuốn; sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc; gạo; bánh kẹo; cà 

phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán bánh cuốn, sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc, gạo, 
bánh kẹo, cà phê. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng phục vụ; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-12426 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Guru Hospitality  (VN) 
Số 10 đường Kỳ Đồng, phường 9, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); quần áo thể thao.  
 

Nhóm 35: Mua bán dụng cụ thể thao, giày dép, quần áo thể thao; tổ chức các buổi giới 
thiệu sản phẩm để bán hàng; tiếp thị để bán hàng; quảng cáo để bán hàng. 

 
Nhóm 41: Tổ chức sự kiện bao gồm: tổ chức các chương trình vui chơi, giải trí, các 
chương trình giao lưu văn hoá, thể dục thể thao. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; cung cấp thức ăn do nhà hàng thực hiện; quán cà 
phê; quán giải khát. 

 

 
(210) 4-2015-12427 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại du lịch Long 
Thúy Đằng  (VN) 
180 đường 30/6 phường Nam Thành, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 
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(511)   Nhóm 11: Bồn tắm; sen vòi; bồn cầu; chậu rửa (vệ sinh cá nhân); bình nóng lạnh; quạt 
thông gió. 

 
Nhóm 35: Mua bán gạch ốp lát, gạch lát nền, gạch men, téc nước (bồn đựng nước), gương 
soi. 

 

 
(210) 4-2015-12428 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại du lịch Long 
Thúy Đằng  (VN) 
180 đường 30/6 phường Nam Thành, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 11: Bồn tắm; sen vòi; bồn cầu; chậu rửa (vệ sinh cá nhân); bình nóng lạnh; quạt 

thông gió.  
 

Nhóm 35: Mua bán gạch ốp lát, gạch lát nền, gạch men, téc nước (bồn đựng nước), gương 
soi. 

 

 
(210) 4-2015-12429 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại du lịch Long 
Thúy Đằng  (VN) 
180 đường 30/6 phường Nam Thành, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 11: Bồn tắm; sen vòi; bồn cầu; chậu rửa (vệ sinh cá nhân); bình nóng lạnh; quạt 

thông gió.  
 

Nhóm 35: Mua bán gạch ốp lát, gạch lát nền, gạch men, téc nước (bồn đựng nước), gương 
soi. 

 

 
(210) 4-2015-12430 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại du lịch Long 
Thúy Đằng  (VN) 
180 đường 30/6 phường Nam Thành, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 
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(511)   Nhóm 11: Bồn tắm; sen vòi; bồn cầu; chậu rửa (vệ sinh cá nhân); bình nóng lạnh; quạt 
thông gió.  

 
Nhóm 35: Mua bán gạch ốp lát, gạch lát nền, gạch men, téc nước (bồn đựng nước), gương 
soi. 

 

 
(210) 4-2015-12431 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại du lịch Long 
Thúy Đằng  (VN) 
180 đường 30/6 phường Nam Thành, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 11: Bồn tắm; sen vòi; bồn cầu; chậu rửa (vệ sinh cá nhân); bình nóng lạnh; quạt 

thông gió.  
 

Nhóm 35: Mua bán gạch ốp lát, gạch lát nền, gạch men, téc nước (bồn đựng nước), gương 
soi. 

 

 
(210) 4-2015-12432 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.4.24 (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Quỳnh  (VN) 
Số 195 (tầng 1) phố Kim Mã, phường 
Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-12433 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Dương Ngọc Thạch  (VN) 
Số 2 hẻm 295/85 Ngõ Quỳnh, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, tinh dầu, nước xức tóc. 
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(210) 4-2015-12436 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.7.3; 5.3.20; 26.1.1; 24.17.17 
(591) Cam, đỏ, trắng 
(731) Hoàng Minh Nhật  (VN) 

Số 104, phố Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh ngọt; bánh mỳ kẹp nhân; bánh pizza; bánh nướng; bánh bao. 
 

Nhóm 43: Cửa hàng bánh mỳ; nhà hàng ăn uống; quán giải khát; quán cà phê; cung cấp 
thực phẩm, đồ uống được thực hiện bởi nhà hàng. 

 

 
(210) 4-2015-12437 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.10 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
NIKODO  (VN) 
964 đường Võ Văn Kiệt, phường 6, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp; mua bán hàng trang 

trí nội ngoại thất; mua bán máy phun sương, máy tạo độ ẩm; mua bán vải, quần áo, giày 
dép; mua bán vật liệu xây dựng; mua bán kim loại và quặng kim loại, sắt thép; mua bán 
thực phẩm chế biến. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ nuôi chim yến. 

 

 
(210) 4-2015-12439 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.5.1 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) Nguyễn Thị Minh Phượng  (VN) 

89 Hồ Bá Kiện, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; giới thiệu sản 

phẩm; quảng cáo; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; quản lý các công việc kinh 
doanh trong nhượng quyền kinh doanh (franchise); dịch vụ tư vấn liên quan đến việc 
quảng bá cho bên nhận nhượng quyền kinh doanh; trợ giúp trong kinh doanh liên quan 
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đến việc thiết lập nhượng quyền kinh doanh; cung cấp dịch vụ trợ giúp (trong kinh doanh) 
trong hoạt động nhượng quyền kinh doanh; môi giới nhưọng quyền thương mại. 

 
Nhóm 41: Dịch thuật; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); dịch vụ 
hướng dẫn, giảng dạy; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề. 

 
Nhóm 45: Tư vấn pháp lý liên quan đến nhượng quyền thương mại. 

 

 
(210) 4-2015-12440 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Ngô Văn Binh  (VN) 
Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, khăn giấy, giấy lau chùi dùng cho gia đình. 

 

 
(210) 4-2015-12441 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Ngô Văn Binh  (VN) 
Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, khăn giấy, giấy lau chùi dùng cho gia đình. 

 

 
(210) 4-2015-12442 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.1; 3.7.16; A3.7.24; A26.11.8 
(591) Ghi nhạt, đỏ, đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư công 
nghệ Tài Phát  (VN) 
Số 23, ngõ Liên Việt, đường Nguyễn 
Lương Bằng, phường Quang Trung, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Bản lề hộp bằng kim loại; khóa chốt hộp bằng kim loại; chốt cửa bằng kim 

loại; khóa cài bằng kim loại thường (đồ ngũ kim); phụ kiện bằng kim loại cho xây dựng; 
phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại; tuy nằm bằng kim loại; vật dụng bằng sắt gắn ở 
cửa để gõ; khóa. 
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(210) 4-2015-12443 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại Đầu 
tư và Phát triển Kỹ thuật  
(VN) 
Số 7/2 Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê và chè (trà). 

 
 

 
(210) 4-2015-12444 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương mại Đầu 
tư và Phát triển Kỹ thuật  
(VN) 
Số 7/2 Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê và chè (trà). 

 
 

 
(210) 4-2015-12445 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Nguyễn Thị Lệ Quyên  (VN) 

Tập thể xí nghiệp xây lắp 1, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng i nốc; ống dẫn nước bằng kim loại; van của ống dẫn nước 

bằng kim loại; vòng đệm của van ống dẫn nước bằng kim loại. 
 

Nhóm 11: Bình nước nóng chạy điện; thiết bị vệ sinh cụ thể là: vòi hoa sen; vòi nước; bồn 
tắm; chậu rửa mặt (thiết bị vệ sinh, không dùng để chứa nước). 

 
Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa.  

 
Nhóm 35: Mua bán: thiết bị vệ sinh: vòi hoa sen, vòi nước, bồn tắm, chậu rửa mặt (thiết 
bị vệ sinh, không dùng để chứa nước). 
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(210) 4-2015-12446 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.11; 26.1.2; 26.1.6; A5.5.20; 5.3.6 
(591) Đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Hồng Quang 
Minh  (VN) 
699 Nguyễn Văn Quá, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón. 

 
 

 
(210) 4-2015-12447 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A17.2.2 
(591) Xanh lam dương, xanh dương đậm, vàng, 

hồng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
vàng bạc đá quý Hồng Kim 
Ngọc  (VN) 
393 Bùi Đình Túy, phường 14, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quí. 
 

Nhóm 40: Gia công vàng, bạc, đá quí. 
 
 

 
(210) 4-2015-12448 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Đỏ, vàng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại nhựa Cường Phát  
(VN) 
347-349 Đất Mới, khu phố 4, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán chai làm bằng nhựa, hộp nhựa, khay nhựa dùng trong gia đình, hộp 

đựng bằng nhựa, chén nhựa, thau nhựa. 
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(210) 4-2015-12449 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại nhựa Cường Phát  
(VN) 
347-349 Đất Mới, khu phố 4, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Chai lọ làm bằng nhựa sử dụng trong mục đích y tế, không sử dụng cho mục 

đích khác. 
 

 
(210) 4-2015-12450 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh chế biến cà 
phê Tiến Bảo  (VN) 
Số 128 Trần Hưng Đạo, phường 4, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-12451 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED   (VN) 
35 đại lộ Tự Do, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, phường An Phú, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-12452 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED   (VN) 
35 đại lộ Tự Do, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, phường An Phú, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-12453 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED   (VN) 
35 đại lộ Tự Do, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, phường An Phú, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-12454 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED   (VN) 
35 đại lộ Tự Do, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, phường An Phú, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-12455 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED   (VN) 
35 đại lộ Tự Do, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, phường An Phú, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-12456 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED   (VN) 
35 đại lộ Tự Do, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, phường An Phú, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-12457 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED   (VN) 
35 đại lộ Tự Do, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, phường An Phú, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-12458 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED  (VN) 
35 đại lộ Tự Do, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, phường An Phú, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-12459 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.3.1; 26.1.1; 4.3.9 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá, vàng kim loại 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Kiến 
Thử  (VN) 
26/11 đường 21, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chữa bệnh bằng thuốc đông y. 

 

 
(210) 4-2015-12460 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 7.15.22 
(591) Đen, vàng nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Miền Quê  (VN) 
Lô số 3, đường 5A khu công nghiệp 
Nhơn Trạch 2, xã Phú Hội, huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, tủ, giường (khung dùng cho mục đích y tế).  
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Nhóm 35: Mua bán bàn, ghế, tủ, giường (không dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2015-12462 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Như ý  (VN) 
Tổ 20, ấp 4, xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, 
tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bánh tráng rÕ. 

 

 
(210) 

 
4-2015-12463 

 
(220) 

 
20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(591) Hồng (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ Vương 
Huỳnh  (VN) 
4A/47 đường D1, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trứng, trứng bột, lòng trắng trứng, lòng đỏ trứng, gia cầm (không còn 

sống). 
 

 
(210) 4-2015-12464 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.7.3; 25.1.6 
(591) Đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ Vương 
Huỳnh  (VN) 
4A/47 đường D1, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trứng; trứng bột; lòng trắng trứng; lòng đỏ trứng; gia cầm (không còn 

sống).  
 

 
(210) 4-2015-12465 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.5.1 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Cường Phát II  
(VN) 
155 Hàn Hải Nguyên, phường 2, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 07: Máy ép nhựa; máy hút chân không; máy rút màng co, máy định hình. 
 

 
(210) 4-2015-12466 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Hồng cánh sen, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
gốm sứ Đại Hoa  (VN) 
Thôn Vĩnh Trung, xã Đại áng, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm, sứ như: bát, đĩa, bình.  

 

 
(210) 4-2015-12467 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

DP Gia Việt   (VN) 
Số 31, ngõ 54, đường Ngọc Hồi, khu 
Quốc Bảo, thị trấn Văn Điển, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-12468 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Davinci-Ph¸p   (VN) 
Số 405-D1 Thanh Xuân Bắc, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-12469 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Davinci-Ph¸p   (VN) 
Số 405-D1 Thanh Xuân Bắc, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-12470 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần khoa học 

công nghệ và thương mại Lạc 
LÊ   (VN) 
45 Huỳnh Khương Ninh, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc.  
 

 
(210) 4-2015-12471 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần khoa học 

công nghệ và thương mại Lạc 
LÊ   (VN) 
45 Huỳnh Khương Ninh, phường ĐaKao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-12472 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh   (VN) 
Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-12473 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh   (VN) 
Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-12474 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ ốc bươu vàng.  
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(210) 4-2015-12475 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua bán vật tư nguyên liệu phục vụ 
nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống tưới; mua bán máy và thiết bị sản 
xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp như cày, cuốc, xẻng, 
liềm; mua bán con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn; mua bán hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu; mua bán hàng nông lâm sản; mua bán lương thực, thực phẩm; mua bán thủy sản và 
các chế phẩm từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn 
nuôi; mua bán cây hoa cảnh, cây lâu năm; mua bán dược liệu và hạt giống dược liệu; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-12476 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ ốc bươu vàng. 
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(210) 4-2015-12477 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua bán vật tư nguyên liệu phục vụ 
nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống tưới; mua bán máy và thiết bị sản 
xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp như cày, cuốc, xẻng, 
liềm; mua bán con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn; mua bán hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu; mua bán hàng nông lâm sản; mua bán lương thực, thực phẩm; mua bán thủy sản và 
các chế phẩm từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn 
nuôi; mua bán cây hoa cảnh, cây lâu năm; mua bán dược liệu và hạt giống dược liệu; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12478 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ ốc bươu vàng. 
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(210) 4-2015-12479 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua bán vật tư nguyên liệu phục vụ 
nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống tưới; mua bán máy và thiết bị sản 
xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp như cày, cuốc, xẻng, 
liềm; mua bán con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn; mua bán hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu; mua bán hàng nông lâm sản; mua bán lương thực, thực phẩm; mua bán thủy sản và 
các chế phẩm từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn 
nuôi; mua bán cây hoa cảnh, cây lâu năm; mua bán dược liệu và hạt giống dược liệu; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12480 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ ốc bươu vàng. 
 
 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-12481 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua bán vật tư nguyên liệu phục vụ 
nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống tưới; mua bán máy và thiết bị sản 
xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp như cày, cuốc, xẻng, 
liềm; mua bán con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, mua bán hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu; mua bán hàng nông lâm sản, mua bán lương thực, thực phẩm, mua bán thủy sản và 
các chế phẩm từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn 
nuôi; mua bán cây hoa cảnh, cây lâu năm, mua bán dược liệu và hạt giống dược liệu; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12482 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ ốc bươu vàng. 
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(210) 4-2015-12483 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua bán vật tư nguyên liệu phục vụ 
nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống tưới; mua bán máy và thiết bị sản 
xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp như cày, cuốc, xẻng, 
liềm; mua bán con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, mua bán hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu; mua bán hàng nông lâm sản, mua bán lương thực, thực phẩm, mua bán thủy sản và 
các chế phẩm từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn 
nuôi; mua bán cây hoa cảnh, cây lâu năm, mua bán dược liệu và hạt giống dược liệu; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12484 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ ốc bươu vàng. 
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(210) 4-2015-12485 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua bán vật tư nguyên liệu phục vụ 
nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống tưới; mua bán máy và thiết bị sản 
xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp như cày, cuốc, xẻng, 
liềm; mua bán con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, mua bán hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu; mua bán hàng nông lâm sản, mua bán lương thực, thực phẩm, mua bán thủy sản và 
các chế phẩm từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn 
nuôi; mua bán cây hoa cảnh, cây lâu năm, mua bán dược liệu và hạt giống dược liệu; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12486 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul 100-400, Republic of 
Korea  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 29: Cá cơm; cá, không còn sống; cá, được bảo quản; cá đóng hộp; bột cá dùng làm 

thức ăn cho người; thức ăn chế biến từ cái thực phẩm làm từ cá; tỏi được bảo quản; dưa 
muối; kim chi (món ăn từ rau củ lên men); rau củ muối chua; củ cải được bảo quản; con 
sò, không còn sống; dưa góp cay; cá ướp muối; rau củ, được bảo quản; rau củ đóng hộp; 
rau củ sấy khô; táo tía nướng; rau củ được chế biến; nước mắm lên men. 
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(210) 4-2015-12488 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Cam, đen 
(731) Công ty cổ phần gỗ An Cường  

(VN) 
Thửa đất số 681, tờ bản đồ số 05, đường 
ĐT 747B, khu phố Ph−, phường Thái 
Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 06: Bản lề cửa bằng kim loại; chốt bản lề bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim 

loại; ổ khoá cửa bằng kim loại; khoá bằng kim loại; ngoại trừ khoá điện; phụ kiện lắp ráp 
cửa ra vào bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-12489 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Cam, đen 
(731) Công ty cổ phần gỗ An Cường  

(VN) 
Thửa đất số 681, tờ bản đồ số 05, đường 
ĐT 747B, khu phố Ph−, phường Thái 
Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 06: Bản lề cửa bằng kim loại; chốt bản lề bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim 

loại; ổ khoá cửa bằng kim loại; khoá bằng kim loại; ngoại trừ khoá điện; phụ kiện lắp ráp 
cửa ra vào bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-12490 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 1.5.1 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Xuân Trường 
Gia  (VN) 
661 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: chậu rửa tay (bộ phận của thiết bi vệ sinh), thiết bị tắm hơi, bệ xí vệ 

sinh, chỗ đi tiểu (thiết bị vệ sinh cố định), bàn ghế cũ, tủ cũ, máy móc cũ thanh lý.  
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(210) 4-2015-12491 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.5.1; 18.3.2; 26.11.3; A26.11.8; 24.7.1; 

A24.7.23 
(591) Xanh da trời, trắng, vàng, đỏ, xanh thổ, 

lam sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vận tải và 
dịch vụ Hàng Hải Cảng Sài 
Gòn  (VN) 
155 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ vận tải hành khách; dịch vụ du lịch lữ hành; 

môi giới vận tải; cho thuê xe; lưu kho; đóng gói; vận tải bằng tàu thuyền; vận tải đường 
biển. 

 

 
(210) 4-2015-12492 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Trắng, xanh lam, xanh crôm, da cam, lục 

bảo 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH an toàn công 
nghiệp Gia Bảo Minh  (VN) 
168A Phạm Đăng Giảng, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: găng tay bảo hộ lao động, mũ (nón) bảo hộ lao động, khẩu trang bảo 

hộ lao động, lưới bảo hộ phòng ngừa tai nạn, giày bảo hộ lao động, dép bảo hộ lao động, 
ủng bảo hộ lao động, mặt nạ bảo hộ, quần áo bảo hộ (phòng chống tai nạn, phòng chống 
bức xạ và phòng chống cháy), chuông báo cháy, miệng ống vòi rồng chữa cháy, máy bơm 
cứu hỏa, gậy dập lửa, bình cứu hỏa. 

 

 
(210) 4-2015-12493 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ vận tải Huy Hà  (VN) 
64/2B Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa (chuyển nhà, chuyển văn phòng, chuyển nhà xưởng, 

vận chuyển máy móc); dịch vụ vận tải hành khách; dịch vụ du lịch lữ hành; môi giới vận 
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tải; cho thuê xe; đóng gói hàng hóa (đóng kiện gỗ, đóng gói hành lý cá nhân); dịch vụ bốc 
dỡ.  

 

 
(210) 4-2015-12494 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; 26.15.15; 20.5.7; 1.15.23 
(591) Vàng kim loại, nâu, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo nội 
thất VIETART  (VN) 
454 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 05, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất.  

 

 
(210) 4-2015-12495 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 15.7.1; 26.1.1; 14.7.1; A17.5.7 
(591) Xanh da trời nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế tạo máy 
Quyên Tin Hòa  (VN) 
17/3A Nguyễn Thị Sóc, ấp Bắc Lân, xã 
Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy đóng gói hàng, máy đóng bao.  

 

 
(210) 4-2015-12496 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh da trời, lam sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Vân  (VN) 
80/2 Ngô Chí Quốc, khu phố 2, phường 
Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông, bao bì giấy, bao bì các tông; bìa.  
 

Nhóm 35: Mua bán: hóa chất, hóa chất để bảo quản thực phẩm; giấy, các tông, bao bì 
giấy, bao bì các tông.  
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(210) 4-2015-12497 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Vàng, ngọc thạch, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Đại 
Vân  (VN) 
649/27/17A Điện Biên Phủ, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm, soup thịt, nước chấm có nguồn gốc từ động vật, cá đóng hộp, trái 

cây được bảo quản, thịt. 
 

Nhóm 30: Gia vị nấu lẩu, sa tế, hạt nêm, bột nêm, tương ớt, đồ gia vị.  
 

 
(210) 4-2015-12498 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.5.3 
(591) Cam cháy, trắng, xanh lam, hồng y 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
khoa học kỹ thuật Lâm Việt  
(VN) 
4/12 Phạm Văn Chiêu, phường 13, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị công nghiệp, hóa chất. 

 

 
(210) 4-2015-12499 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Lam sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
kỹ thuật V.M.S  (VN) 
3D4, khu biệt thự Thạnh Xuân, khu phố 
1, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy in phun, máy đóng gói, máy dò kim loại, máy dán nhãn, máy 

cân đo trọng lượng. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa máy in phun; lắp đặt và sửa chữa máy đóng gói; lắp đặt và 
sửa chữa máy dò kim loại; lắp đặt và sửa chữa máy dán nhãn; lắp đặt và sửa chữa máy cân 
đo trọng lượng.  
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(210) 4-2015-12500 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đỏ 
(731) Hộ kinh doanh thú nhồi bông 

(MI KI)  (VN) 
9/52 Võ Trường Toản, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi nhồi bông; đồ chơi.  

 

 
(210) 4-2015-12501 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH xây dựng Nam 

Hải  (VN) 
Số 16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư tài chính để phát triển: khu du lịch, khu vui chơi giải trí, khách sạn, nhà 

hàng, trung tâm thương mại dịch vụ; dịch vụ cho thuê nhà, văn phòng; mua bán bất động 
sản; định giá bất động sản; đại lí bất động sản; quản lí bất động sản. 

 

 
(210) 4-2015-12502 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.23; A1.3.16; A3.11.24 
(591) Cam, xanh dương, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông và du lịch NBC  (VN) 
Thôn Mũi Đá, xã Tân Phước, thị xã Lagi, 
tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức du lịch; người dẫn đường du lịch lữ hành.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn.  
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Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; liệu pháp vật lý; xoa bóp.  
 
 

 
(210) 4-2015-12504 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.4.3; 26.1.11 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh dương 
(731) Nguyễn Phi Hùng  (VN) 

Số nhà 9, ngõ 1074, đường Láng, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý thuế, dịch vụ kế toán, kiểm toán.  

 
 

 
(210) 4-2015-12506 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Lykos   (VN) 
Số 15 và 16 ngõ 232 Tôn Đức Thắng, 
phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo thể thao và giải trí; giáo dục văn hóa và nghệ thuật, 

hoạt động của các cơ sở thể thao.  
 
 

 
(210) 4-2015-12507 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A2.1.23; 2.1.8 
(591) Cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lykos   (VN) 
Số 15 và 16 ngõ 232 Tôn Đức Thắng, 
phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo thể thao và giải trí; giáo dục văn hóa và nghệ thuật; 

hoạt động của các cơ sở thể thao.  
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(210) 4-2015-12508 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.1.8; A2.1.23 
(591) Cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lykos  (VN) 
Số 15 và 16 ngõ 232 Tôn Đức Thắng, 
phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo thể thao và giải trí; giáo dục văn hóa và nghệ thuật; 

hoạt động của các cơ sở thể thao.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-12509 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 24.17.21; 25.5.25 
(591) Xanh, vàng, cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Du Lịch Cánh 
Chim Việt  (VN) 
43D đường Hòa Bình, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch nội địa, quốc tế; đại lý vé máy bay; cho thuê xe du lịch; dịch vụ vận tải 

hàng hóa.  
 
 

 
(210) 4-2015-12510 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.3; 7.3.11; A26.11.12; 7.1.24 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HOMESMART 
Quốc Tế  (VN) 
Số 91B, tổ 2, phường Văn Quán, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất bao gồm: giường, tủ, bàn, ghế, giá kệ.  
 

Nhóm 36: Các dịch vụ bất động sản bao gồm: đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; 
môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê văn 
phòng.  
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(210) 4-2015-12511 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh nước biển 
(731) Công ty cổ phần Từ Văn  (VN) 

Phòng 403, nhà A3, khu ký túc xá Thăng 
Long, đường Cốm Vòng, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2015-12512 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) THISTLE ENERGY PTE.LTD.  (SG) 

2 Balestier Road, #04-697 Singapore 
320002  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 40: Xử lý nước bao gồm xử lý nước, xử lý nước thải, xử lý nước sạch, xử lý nước 

bẩn thành nước sạch, xừ lý nước nhiễm mặn thành nước ngọt; xử ly rác thải; sản xuất 
năng lượng sạch: năng lượng sạch từ gió, mặt trời và rác thải.  

 
Nhóm 42: Tư vấn công nghệ làm sạch.  

 

 
(210) 4-2015-12513 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.17; A5.5.21; A5.5.20; 5.5.19; 

A26.11.8 
(591) Đen, trắng, xanh dương 
(731) THISTLE ENERGY PTE. LTD.   (SG) 

2 Balestier Road, #04-697 Singapore 
320002  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 40: Xử lý nước bao gồm xử lý nước, xử lý nước thải, xử lý nước sạch, xử lý nước 

bẩn thành nước sạch, xử lý nước nhiễm mặn thành nước ngọt; xử lý rác thải; sản xuất 
năng lượng sạch: năng lượng sạch từ gió, mặt trời và rác thải.  

 
Nhóm 42: Tư vấn công nghệ làm sạch.  
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(210) 4-2015-12514 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.17; A5.5.21; A5.5.20; 5.5.19 
(591) Xanh dương 
(731) THISTLE ENERGY PTE. LTD.   (SG) 

2 -Balestier Road, #04-697 Singapore 
320002  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 40: Xử lý nước bao gồm xử lý nước, xử lý nước thải, xử lý nước sạch, xử lý nước 

bẩn thành nước sạch, xử lý nước nhiễm mặn thành nước ngọt; xử lý rác thải; sản xuất 
năng lượng sạch: năng lượng sạch từ gió, mặt trời và rác thải.  

 
Nhóm 42: Tư vấn công nghệ làm sạch.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-12517 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) SANOFI - AVENTIS SINGAPORE Pte. 

Ltd.   (SG) 
6, Raffles Quay, #18-00, 048580 
Singapore  

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược.  

 
 
 

 
(210) 

 
4-2015-12518 

 
(220) 

 
20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) SANOFI - AVENTIS SINGAPORE Pte. 

Ltd.   (SG) 
6, Raffles Quay, #18-00, 048580 
Singapore  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 
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(210) 4-2015-12519 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 25.7.17; 25.7.25 
(591) Đen, trắng, vàng, kim 
(731) CORPORACION HABANOS, S.A  

(CU) 
Carretera Vieja de Guanabacoa y LÝnea 
del Ferrocarril Final, Guanabacoa, La 
Habana, Cuba 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 
nghệ Detech (DETECH) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, bao gồm: thuốc lá; xì gà; thuốc lá điếu; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; 

thuốc lá sợi để hút bằng tẩu; dụng cụ dùng cho người hút thuốc, bao gồm: gạt tàn dùng 
cho người hút thuốc; dụng cụ cắt dầu xì gà; hộp diêm; hộp dựng xì gà; diêm.  

 

 
(210) 4-2015-12520 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.15; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, hồng 
(731) AROMATE INDUSTRIES CO., LTD.  

(TW) 
4F., No.6, Ln. 497, Zhongzheng Rd., 
Xindian Dist., New Taipei City, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 
nghệ Detech (DETECH) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tạo mùi thơm không khí; chế phẩm tạo mùi thơm trong xe hơi; chế 

phẩm tạo mùi thơm trong nhà; nước hoa; tinh dầu; chất khử mùi dùng cho người hoặc 
động vật.  

 

 
(210) 4-2015-12521 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.3; 26.5.1 
(731) Công ty cổ phần ROXO  (VN) 

Thôn Yên Thái, xã Tiền Yên, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 
VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (không bao gồm cách nhiệt và cách điện), chất kết dính cho sơn, chất màu 

nhuộm gỗ, nhũ tương bạc (chất nhuộm), bột màu vàng hoàng thổ, véc ni.  
 

Nhóm 19: Bột bả mát tít (bột chét tường); gạch; ngói; xi măng. 
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(210) 4-2015-12522 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần ROXO  (VN) 

Thôn Yên Thái, xã Tiền Yên, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 
VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (không bao gồm cách nhiệt và cách điện), chất kết dính cho sơn, chất màu 

nhuộm gỗ, nhũ tương bạc (chất nhuộm), bột màu vàng hoàng thổ, véc ni.  
 

Nhóm 19: Bột bả mát tít (bột chét tường); gạch; ngói; xi măng.  
 

 
(210) 4-2015-12523 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.1 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Nguyên Châu  (VN) 
43-45 Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Khoá cửa bằng kim loại (không dùng điện).  

 

 
(210) 4-2015-12524 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty TNHH Dịch vụ khoa 

học kỹ thuật Khoa Đăng   (VN)
9 Hoàng Diệu, phường 5, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng cho nông nghiệp; phân bón dùng cho đất; phân bón Supe phốt 

phát; phân bón có chứa nitơ; chế phẩm điều hoà sự sinh trưởng của cây trồng; chất kích 
thích tăng trưởng cho cây trồng.  

 
Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là: chất diệt nấm; thuốc đuổi sâu bọ; thuốc trừ 
sâu; chế phẩm để diệt cây có hại (chất diệt cỏ); chế phẩm để diệt trừ sâu hại; thuốc tăng 
sức đề kháng cho cây trồng.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ rải phân bón và các hoá chất nông nghiệp khác trên không và trên mặt 
đất; dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp.  
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(210) 4-2015-12525 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.1.1; 2.1.11; A9.7.19 
(591) Đỏ, trắng, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Minh  (VN) 
ấp Tân Lập A, xã Long Tân, huyện Ngã 
Năm, tỉnh Sóc Trăng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-12526 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.9.1; 26.5.1; 26.11.3; 25.7.20 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cung Điện 
Vàng  (VN) 
202 Nguyễn Chí Thanh, phường Phước 
Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2015-12527 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 7.3.2; 3.7.16; 3.7.11; 26.4.7 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần PHP Hải Long 
WINDOW  (VN) 
¤ số 12, liền kề 27, khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa sổ bằng kim loại; tấm cửa bằng kim loại; khung cửa sổ bằng kim loại; tay 

nắm cửa bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại; then móc cửa sổ bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-12528 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Trần Văn Ba  (VN) 

7/14/6 đường Tam Thai, tổ 5, KV 1, 
phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán giày, dép. 
 
 

(210) 4-2015-12529 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.9.1; 26.4.4; 17.2.17; 2.9.4 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá, nâu, 

xám 
(731) Công ty TNHH hóa mỹ phẩm 

Chi Chi  (VN) 
317/9B Trần Văn Kiêu, phường 3, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-12530 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.3.3; 24.9.1; 17.2.17; 4.3.19 
(591) Trắng, đỏ, đen, xanh dương 
(731) Công ty TNHH hóa mỹ phẩm 

Chi Chi  (VN) 
317/9B Trần Văn Kiểu, phường 3, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-12531 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.21; 5.5.19; 26.4.2 
(591) Xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Mỹ 

MỸ  (VN) 
120 Lý Thái Tổ, phường 02, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng tiệc cưới; quán rượu (bar); dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê hội truờng hội nghị và phòng cưới; dịch vụ 
cho thuê chỗ ở tạm thời. 
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(210) 4-2015-12532 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.21; 5.5.19; A26.11.8 
(591) Xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Mỹ 

MỸ  (VN) 
120 Lý Thái Tổ, phường 02, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ kinh doanh, 

môi giới bất động sản bao gồm mua, bán, chuyển nhượng, cho thuê bất động sản, tư vấn, 
quản lý bất động sản; đầu tư xây dựng và đầu tư xây dựng các dự án bất động sản. 

 
 

 
(210) 4-2015-12533 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.21; 5.5.19; A26.11.8 
(591) Xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Mỹ 

MỸ  (VN) 
120 Lý Thái Tổ, phường 02, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort), nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống; dịch 

vụ quầy rượu (bar); dịch vụ quán cà phê. 
 
 

 
(210) 4-2015-12540 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xây dựng Toàn Cầu K 
O N I S H I  (VN) 
965/28 Quang Trung, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 01: Keo chống thấm và khắc phục vết nứt xây dựng. 
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(210) 4-2015-12541 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.8 
(731) AN JAE HYEONG  (KR) 

50, Sangdo-ro 41 gil, Dongjak-gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm đa chức năng; mỹ phẩm trang điểm; mỹ phẩm chống nắng; chế phẩm 

mỹ phẩm để chăm sóc da; kem dưỡng da trang điểm; mặt nạ; kem làm trắng da; mỹ 
phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-12542 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.9.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương 
(731) PT SINERGI ADIMITRA JAYA  (ID) 

JI. Selayar Il Blok D. 7 No.2, Jatiwangi, 
Cikarang Barat, Bekasi, Indonesia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Tã lót cho người lớn; tã lót dùng cho người không tự kiềm chế được; quần lót, 

thấm hút được, dùng cho người không tự kiềm chế. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12543 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) CHUANG, LUNG FEI  (TW) 

No.17, Ln. 301, Nanyang Rd., Fengyuan 
Dist., Taichung City, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 28: Máy móc và thiết bị tập thể dục và thể hình, cụ thể là, dụng cụ tập luyện bụng 

vận hành bằng tay; thiết bị tập thể dục, cụ thể là, xe đạp đặt cố định; thiết bị tập thể dục, 
cụ thể là, dây chun kéo tập ngực; dụng cụ rèn luyện hình thể; thiết bị tập luyện thể hình; 
mái giầm để lướt sóng (tư thế đứng). 
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(210) 4-2015-12544 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.17.5; A11.1.6; A11.3.7 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dịch vụ du lịch Anh Tuấn  (VN)
Số 44, phố Đào Tấn, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-12546 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) HOME BOX OFFICE, INC.  (US) 

1100 Avenue of the Americas, New 
York, NY 10036, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; dầu gội đầu; muối để tắm không dùng cho mục đích y tế; dầu xả 

tóc; chế phẩm để giặt; chế phẩm làm sạch; chế phẩm đánh bóng; vật liệu mài mòn; nước 
hoa; tinh dầu; bộ mỹ phẩm; chế phẩm làm rụng lông; dầu thơm; chế phẩm chăm sóc 
móng tay chân; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm cạo râu; chế phẩm chống 
đổ mồ hôi (chế phẩm vệ sinh thân thể); chế phẩm khử mùi dùng cho mục đích cá nhân; 
keo xịt tóc; chế phẩm đánh răng; hương thơm để thắp; mỹ phẩm cho động vật. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; lược và bọt biển 
cho mục đích gia dụng; bàn chải (trừ chổi quét sơn); vật liệu dùng làm bàn chải; đồ dùng 
để làm sạch, cụ thể là giẻ lau để làm sạch, xơ rối để làm sạch; bùi nhùi thép (để làm 
sạch); thủy tinh, kính thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); đồ thủy 
tinh, đồ sứ và đồ bằng đất nung để chứa đựng không xếp vào các nhóm khác; chổi cọ mỹ 
phẩm, chổi đánh phấn mắt, chổi vẽ lông mày, chổi để thoa son lên môi; chổi để trang 
điểm, chổi đánh móng tay móng chân, nùi bông để thoa phân; ca, cốc vại, cốc để uống, 
cốc thủy tinh nhỏ, đĩa, đĩa ăn, bát ăn, cốc, đĩa nhỏ và khay làm bằng thủy tinh, sứ, gốm 
hay đất nung; dụng cụ mở nút chai, dùng điện hoặc không dùng điện; xô đựng rượu, vật 
dụng giữ lạnh rượu không dùng điện mang đi được, thùng ướp lạnh rượu (xô đựng đá); 
dụng cụ mở nút chai xoắn ruột gà, dùng điện hoặc không dùng điện; bình cà phê không 
dùng điện; thìa khuấy cà phê và cối xay cà phê không dùng điện; dụng cụ gia dụng, cụ thể 
là nạo, bàn xẻng và trục cán bột. 

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu (không xếp vào các nhóm khác), quần áo lót 
phụ nữ, quần lót, quần áo lót, áo lót, áo ngực, áo ngủ của phụ nữ, áo ngủ của đàn ông, bộ 
đồ pyjama, quần áo ngủ, áo nịt ngoài, trang phục dệt kim, áo choàng mặc trong nhà, nịt 
bít tất, quần áo mặc trong nhà, quần dài, áo gile, áo lót, áo chẽn không tay, áo vét, áo 
thun, áo phông ngắn tay, áo ba lỗ, áo dây của nữ, áo len chui đầu, áo ấm dài tay, quần 
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thun, áo sơ mi, khăn quàng cổ, áo choàng ngoài, quần vải bò, tất, quần áo bơi và áo 
choàng mặc sau khi tắm; quần áo thể thao; áo thể thao, quần thể thao, áo len thể thao, áo 
len chui đầu có mũ, áo ấm dài tay có mũ, áo choàng có mũ; mũ nón thời trang; mũ, lưỡi 
trai hoặc tấm che nắng (đồ đội đầu) và mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); quần áo để biểu diễn, 
quần áo mặc đi dự tiệc, trang phục mặc trong lễ hội Halloween và lễ hội hóa trang. 

 

 
(210) 4-2015-12550 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần sản xuất đồ 

uống Châu Âu   (VN) 
Thôn Phương Nhị, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn  
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

 
(210) 4-2015-12551 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần sản xuất đồ 

uống Châu Âu  (VN) 
Thôn Phương Nhị, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn 
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

 
(210) 4-2015-12552 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.9.1; A26.3.5; A25.7.5; 1.5.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV kinh doanh 
thực phẩm sạch 3 ngon  (VN) 
Số 7 đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Nước chấm (gia vị) sản xuất từ thực vật (chanh tươi, ớt tươi, đường).  
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Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, cụ thể: thịt heo, bò, gà, cừu, cá tươi sống, chả giò, rau, củ, 
quả. 

 

 
(210) 4-2015-12553 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A25.7.2; 26.4.3; 26.4.9 
(591) Trắng, xanh, hồng, vàng, tím 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Chang Jiang  
(VN) 
2147 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đệm, chăn màn, ga trải giường, gối, linh kiện phụ kiện điện thoại 

(pin sạc, tai nghe), quạt máy các loại, đồng hồ.  
 

 
(210) 4-2015-12554 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.1.1; 25.1.6 
(591) Xanh, cam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ba Con Cò Việt 
Pháp  (VN) 
335 khóm 1, phường 1, thị xã Ngã Năm, 
tỉnh Sóc Trăng 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-12555 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.5; 24.17.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ba Con Cò Việt 
Pháp  (VN) 
335 khóm 1, phường 1, thị xã Ngã Năm, 
tỉnh Sóc Trăng  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2015-12556 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A11.1.6; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Vàng, đen, xanh 

(540) 

  

(731) Nguyễn Duy Thông  (VN) 
354/25 Bùi Đình Túy, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng; quán ăn uống; quán cà phê; giải khát. 

 
 

 
(210) 4-2015-12557 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; 26.1.1; 26.4.3; A26.11.13; 

2.9.4 
(591) Tím, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phẫu thuật 
thẩm mỹ Mắt Ngọc  (VN) 
246 - 248 - 250 Lý Thái Tổ, phường 1, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ viện.  
 
 

 
(210) 4-2015-12558 (220) 20.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.16; 25.1.6; A6.19.9 
(591) Vàng, đỏ, xanh, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Khương Trinh  (VN) 
khu vực Thới Bình 1, phường Thuận An, 
quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, tỉnh 
Cần Thơ. 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2015-12559 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Nguyễn Lâm Mỹ Thuận   (VN) 

601 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu 
Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang cho người lớn và trẻ em.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-12560 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A6.3.4; 1.15.11; 1.15.15 
(591) Xanh nước biển, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Như Quỳnh  (VN) 
Thôn Phù Liễn, xã Bắc Hồng, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-12561 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem tắm trắng da, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm 

(mỹ phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da.  
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(210) 4-2015-12562 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.16 
(591) Trắng, đen, xanh dương, xanh dương 

nhạt, đỏ, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Collagen Sắc Ngọc Khang  
(VN) 
361/14/11 Bến Bình Đông, phường 15, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn-nám; mặt nạ dưỡng da; 

sữa rửa mặt; sữa tắm; kem và bột tắm trắng.  
 
 

 
(210) 4-2015-12563 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ BB 
Beauty Care  (VN) 
192/19 Phan Văn Hân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn-nám; mặt nạ dưỡng da; 

sữa rửa mặt; sữa tắm; kem và bột tắm trắng.  
 
 

 
(210) 4-2015-12564 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.11.11; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ BB 
Beauty Care  (VN) 
192/19 Phan Văn Hân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn-nám; mặt nạ dưỡng da; 

sữa rửa mặt; sữa tắm; kem và bột tắm trắng.  
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(210) 4-2015-12565 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.1.25; 5.3.20 
(591) Cam, tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản - kiến trúc - xây dựng 
Thái Bình Dương  (VN) 
184/1/32 Nguyễn Xí, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Hoạt động thiết kế chuyên dụng, chi tiết: trang trí nội thất.  

 

 
(210) 4-2015-12566 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Quán 
Đức  (VN) 
D4/39A ấp 4, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; kính mũ bảo hiểm.  

 

 
(210) 4-2015-12567 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Cơ sở sản xuất mỹ phẩm Kim 

Thủy  (VN) 
61/19 Hùng Vương, phường Thới Bình, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, sữa tắm. 

 

 
(210) 4-2015-12568 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.6 
(731) Phan Quốc Luân   (VN) 

32B đường số 14, phường 5, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo thể thao; giày dép thể thao; mũ nón thể thao; bít tất thể thao.  
 

 
(210) 4-2015-12570 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A9.7.19 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương đậm, ghi 

xám, trắng 
(731) Công ty cổ phần nghệ thuật 

ẩm thực Việt   (VN) 
778/45-47 Nguyễn Kiệm, phường 4, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm; mua bán dụng cụ cầm tay, máy móc và trang 

thiết bị dùng cho việc phục vụ nhà hàng, khách sạn và nhà bếp như: máy hút chân không, 
bàn, chậu, máy cắt thịt, máy cưa xương, máy cắt rau củ quả, túi khử trùng, dàn thiết bị 
nóng và lạnh dùng trong nhà bếp, máy hấp nước đa năng, bếp, lò nướng than nhân tạo, 
nồi, chảo, chụp hút khói, tủ dùng để hấp đồ ăn, tủ lạnh, tủ giữ lạnh, tủ hâm nóng thức ăn, 
đèn hâm nóng thức ăn, tủ sấy chén đĩa, bàn lạnh, bàn, máy trộn thực phấm, tủ đông, tủ 
mát, máy nhồi bột, máy trộn bột, máy cán bột, máy cắt bột, máy chia bột, tủ ủ bột, xe 
đựng bột, lò nướng điện, lò nướng gas, lò nướng bánh pizza chuyên dụng, vòi phun tráng, 
máy rửa ly, bát, đĩa, máy làm đá và thiết bị lọc nước, máy xay cà phê, máy pha cà phê, 
máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy vắt cam, máy đánh số, máy giặt, máy sấy, máy ủi, 
bàn ủi, móc treo tự động, máy đánh trứng; mua bán bàn ghế, giường tủ, giá kệ, khung 
treo, máng thoát, thớt, xe đẩy khay, xe phục vụ, xe, xe đẩy, xe đẩy khay bánh, xe đẩy 
chén đĩa.  

 

 
(210) 4-2015-12571 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 24.9.1; 25.1.25; 

25.1.6; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây đậm, đồng 
(731) Công ty cổ phần nghệ thuật 

ẩm thực Việt   (VN) 
778/45-47 Nguyễn Kiệm, phường 4, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 41: Mua bán lương thực, thực phẩm; mua bán dụng cụ cầm tay, máy móc và trang 

thiết bị dùng cho việc phục vụ nhà hàng, khách sạn và nhà bếp như: máy hút chân không, 
bàn, chậu, máy cắt thịt, máy cưa xương, máy cắt rau củ quả, túi khử trùng, dàn thiết bị 
nóng và lạnh dùng trong nhà bếp, máy hấp nước đa năng, bếp, lò nướng than nhân tạo, 
nồi, chảo, chụp hút khói, tủ dùng để hấp đồ ăn, tủ lạnh, tủ giữ lạnh, tủ hâm nóng thức ăn, 
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đèn hâm nóng thức ăn, tủ sấy chén đĩa, bàn lạnh, bàn, máy trộn thực phấm, tủ đông, tủ 
mát, máy nhồi bột, máy trộn bột, máy cán bột, máy cắt bột, máy chia bột, tủ ủ bột, xe 
đựng bột, lò nướng điện, lò nướng gas, lò nướng bánh pizza chuyên dụng, vòi phun tráng, 
máy rửa ly, bát, đĩa, máy làm đá và thiết bị lọc nước, máy xay cà phê, máy pha cà phê, 
máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy vắt cam, máy đánh số, máy giặt, máy sấy, máy ủi, 
bàn ủi, móc treo tự động, máy đánh trứng; mua bán bàn ghế, giường tủ, giá kệ, khung 
treo, máng thoát, thớt, xe đẩy khay, xe phục vụ, xe, xe đẩy, xe đẩy khay bánh, xe đẩy 
chén đĩa.  

 

 
(210) 4-2015-12572 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A9.7.19; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, cam, ghi xám, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần nghệ thuật 

ẩm thực Việt   (VN) 
778/45-47 Nguyễn Kiệm, phường 4, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo. 

 

 
(210) 4-2015-12573 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.3.3; 25.1.5; A25.1.10; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH bào chế đông 

dược Thiên Hưng  (VN) 
59/1D Phạm Văn Chiêu, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc y học dân tộc.  

 

 
(210) 4-2015-12574 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 24.9.1 
(731) Phùng Biển Dương   (VN) 

158/36 Tạ Uyên, phường 6, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 06: Đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ); bù loong; ốc vít; đinh vít (tất cả đều 
làm bằng kim loại). 

 

 
(210) 4-2015-12575 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 23.1.25 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật công 

nghệ ánh Dương Sài Gòn  (VN) 
123 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ba lô; va li; túi du lịch; cặp học sinh; ví đựng tiền. 
 

Nhóm 25: Giầy dép; quần áo; nón mũ; dây thắt lưng quần; tất vớ.  
 

 
(210) 4-2015-12576 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.4.2 
(731) Công ty TNHH 01 thành viên 

thương mại Long Thạnh  (VN) 
Tổ 3, ấp Phước Lý, xã Phước Lý, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hạt nhựa dạng thô; hóa chất dùng trong công nghiệp. 
 

Nhóm 25: Giày dép; quần áo; nón (mũ); tất (vớ).  
 

 
(210) 4-2015-12577 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất SJ 
(Việt Nam)  (VN) 
¤ số 2, nhà xưởng X7, lô C1-1, đường 
D4, khu C, KCN Tân Phú Trung, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Tủ bằng kim loại. 
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(210) 4-2015-12578 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.5.1; 1.13.1; 26.1.2 
(591) Xanh, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất SJ 
(Việt Nam)   (VN) 
¤ số 2, nhà xưởng X7, lô C1-1, đường 
D4, khu C, KCN Tân Phú Trung, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Tủ bằng kim loại. 

 

 
(210) 

 
4-2015-12579 

 
(220) 

 
21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất mỹ phẩm Thuận Phát  
(VN) 
37C/422 Nguyễn Oanh, phường 17, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-12580 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 
(591) Xám, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh A Qua  (VN) 
282/8 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc da.  

 

 
(210) 4-2015-12581 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A8.1.16; 26.13.25; 

26.3.23 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh ái Nguyên  (VN)
115B Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, kẹo, bánh. 
 
 

 
(210) 4-2015-12583 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.4; 1.15.21; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xám 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đi D.Z.Ô  (VN) 
Số 9B, đường Phạm Đình Toái, phường 
6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng đồ uống và tráng miệng bao gồm: cà phê, trà, sô đa, sữa 

chua, kem, sô cô la.  
 
 

 
(210) 4-2015-12584 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.9.1; 24.11.14; 3.7.17 
(591) Xanh tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Xuân Thịnh  (VN) 
24 Hoa Phượng, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Viên trân châu (tinh bột sắn), thạch trái cây (bánh kẹo), trà, trà sữa (đồ uống 

trên cơ sở trà), bột ngũ cốc. 
 
 

 
(210) 4-2015-12585 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị truyền 
hình cáp Hướng Dương  (VN) 
3A Lê Văn Linh, phường 13, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dây cáp đồng trục.  
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(210) 4-2015-12586 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Pháp Chính  (VN)
Số 8/9 Đỗ Công Tường, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; dịch vụ kế toán; quản lý lao động; khảo sát kinh doanh 

thương mại; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ hòa giải; tư vấn về sở hữu trí tuệ; quản lý quyền tác giả; dịch vụ tư vấn 
nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tranh tụng. 

 

 
(210) 4-2015-12587 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.4.2; 26.7.25 
(591) Xanh dương, trắng, đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn và giáo 
dục HACHI  (VN) 
Số 2 Cù Chính Lan, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; dịch thuật; khóa đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục, giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2015-12589 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thanh Hậu  (VN) 
Số 55 Trần Văn Lan, khu B2, phường Cát 
Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-12590 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thanh Hậu  (VN) 
Số 55 Trần Văn Lan, khu B2, phường Cát 
Bi, quận Hải An, Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-12591 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Đa Vi Minh  (VN) 
38 Phó Đức Chính, phường 1, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-12592 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.2.1; A3.2.24; 26.4.4 
(591) Vàng, xanh lam, xanh nhạt 

(540) 

  

(731) Lê Tuấn Hùng  (VN) 
Số 43 ngách 20 ngõ Trại Cá, Trương 
Định, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Giường; tủ; bàn; ghế; giá kệ; đồ gỗ trang trí. 
 

Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất và trang trí nội thất: giường, tủ, bàn, ghế, giá kệ, gốm sứ.  
 

 
(210) 4-2015-12593 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Nguyễn Bá Toàn  (VN) 

Xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh 
Hải Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị tiện tích bán buôn bán lẻ các sản phẩm: lương thực, thực 

phẩm, đồ gia dụng (cụ thể: bát, đĩa, thìa, dĩa, đũa, xoong, nồi), hóa mỹ phẩm, hàng may 
mặc. 

 

 
(210) 4-2015-12594 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.5.3; 1.13.1; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh lá cây, cam, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hoàng Hợp  (VN) 
Thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành 
phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
1609 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị nấu nướng, hệ thống và thiết bị làm lạnh; quạt điện; máy 
sấy tóc; bình lọc nước uống; đèn chiếu sáng.  

 

 
(210) 4-2015-12595 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; 21.3.1; 1.5.1 
(591) Vàng, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Fortune Việt Nam  (VN) 
Saigonicom Building, số 190B Trần 
Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thương mại 

hay công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2015-12596 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) GOGORO INC.  (KY) 

190 Elgin Avenue, George Town, Grand 
Cayman, KY1-9005, Cayman Islands 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; kiểm định (đo lường); dịch vụ bản đồ; phân 

tích hoá học; nghiên cứu hoá học; dịch vụ ngành hoá; điện toán đám mây; lập trình máy 
tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; 
cho thuê phần mềm máy tính; cho thuê máy tính; diệt virút cho máy tính; thiết kế hệ 
thống máy tính, phân tích hệ thống máy tính; thiết lập các bản vẽ xây dựng; tư vấn trong 
thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng 
lượng; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; tạo lập và duy trì 
trang web cho người khác; chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy 
tính (không phải là chuyển đổi vật lý); thiết kế trang trí nội thất; số hoá tư liệu (quét); 
thiết kế quần áo; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; lưu trữ dữ liệu điện tử; kiểm 
toán năng lượng; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều 
hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện; thiết kế đồ hoạ nghệ 
thuật; phân tích chữ viết tay (khoa học nghiên cứu chữ viết tay); cho thuê không gian lưu 
trữ trên máy tính chủ (địa chỉ trang tin điện tử); thiết kế công nghiệp; dịch vụ tư vấn công 
nghệ thông tin; cung cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập trình thông qua một 
trang web; cài đặt phần mềm máy tính; đo đạc đất đai; bảo dưỡng phần mềm máy tính; 
nghiên cứu về cơ khí; giám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa; dịch vụ thiết kế bao 
bì; sao lưu dữ liệu off-site; nghiên cứu vật lý; kiểm soát chất lượng; dịch vụ khôi phục dữ 
liệu máy tính; dịch vụ nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; dịch vụ 
nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; nghiên cứu khoa học; dịch vụ phòng thí 
nghiệm khoa học; cung cấp thông tin khoa học, tham vấn và tư vấn liên quan đến giảm 
thiểu lượng phát thải các-bon đioxit; dịch vụ lưu trữ trên máy chủ; cung cấp phần mềm 
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như một dịch vụ (SaaS); dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp; trắc địa; nghiên cứu kỹ 
thuật; nghiên cứu dự án kỹ thuật; tư vấn công nghệ; tư vấn công nghệ viễn thông; dịch vụ 
thử nghiệm vật liệu; cập nhật phần mềm máy tính; dịch vụ lập quy hoạch đô thị; thử 
nghiệm xe cộ (kiểm tra trên đường); dự báo thời tiết; thông tin khí tượng; cho thuê máy 
chủ đặt web; tư vấn thiết kế trang web. 

 
 

(210) 4-2015-12597 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.9.1; A8.1.22; 5.7.1; A6.19.13; 

A6.19.16 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, trắng, xanh dương, 

xanh lá cây, đỏ, nâu 
(731) PERFETTI VAN MELLE S.p.A.   (IT) 

Via XXV Aprile, 7-20020 Lainate (MI) - 
Italy 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo cao su có thể thổi bóng; kẹo cao su; kẹo sô cô la; kẹo cà phê; 

kẹo ca cao; kẹo cao su tẩm đường; kẹo cứng; kẹo hình giọt nước; thạch (bánh kẹo); kẹo 
que; kẹo hình thoi; kẹo bạc hà; bánh ngọt; đường; kẹo; kẹo bơ cứng; kẹo cam thảo; kẹo có 
mùi thơm. 

 

 
(210) 4-2015-12600 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Đỗ Thụy Minh Trâm  (VN) 
Số 10 đường số 30, khu phố 2, phường 
Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; điều tra thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành 

kinh doanh, tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; thông tin kinh doanh; hỗ trợ điều hành 
doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-12601 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Koks  (VN) 
176A Trần Kế Xương, phường 7, quân 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán uống cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2015-12602 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.9 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Thuận 
Thành   (VN) 
229 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh: văn phòng, trung tâm thương mại.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê văn phòng; dịch vụ mua bán: nhà ở, căn hộ chung cư, trung 
tâm thương mại; đầu tư phát triển nhà ở bằng tài chính.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao; hoạt động vui chơi giải trí.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách 
sạn; chỗ ở tạm thời.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-12604 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 7.3.1; 7.3.2 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Quân Đạt  (VN) 
Lô 1-2, khu F1, KCN Tân Thới Hiệp, 
phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu 

kiện bằng kim loại vận chuyển được; hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt; 
ống dẫn và ống bằng kim loại.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loai; ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng; các 
công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được: cửa nhựa.  
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(210) 4-2015-12605 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.3 
(591) Đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hồng Minh Phúc  
(VN) 
159/49 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy xén cỏ; cưa xích; dụng cụ (bộ phận của máy).  

 

 
(210) 4-2015-12606 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hồng Minh Phúc  
(VN) 
159/49 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Lưỡi cưa (bộ phận của máy); máy xén cỏ; cưa xích.  

 

 
(210) 4-2015-12607 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.15.21; A24.15.7 
(591) Xanh lá, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hồng Minh Phúc  
(VN) 
159/49 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Lưỡi cưa (bộ phận của máy); cưa xích.  

 

 
(210) 4-2015-12608 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-12609 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.13.1; 24.17.5; A25.1.10; 2.9.21; 

2.9.22 
(591) Xanh, vàng, vàng đậm, nâu, đen, xám, 

trắng, xanh da trời, xanh đậm 
(731) Tống Minh Tú  (VN) 

Thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-12610 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun   (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-12611 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun   (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-12612 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ ốc bươu vàng.  
 

 
(210) 4-2015-12613 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua bán vật tư nguyên liệu phục vụ 
nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống tưới; mua bán máy và thiết bị sản 
xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp như cày, cuốc, xẻng, 
liềm; mua bán con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, mua bán hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu; mua bán hàng nông lâm sản, mua bán lương thực, thực phẩm, mua bán thủy sản và 
các chế phẩm từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn 
nuôi; mua bán cây hoa cảnh, cây lâu năm, mua bán dược liệu và hạt giống dược liệu; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2015-12614 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ ốc bươu vàng.  
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12615 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua bán vật tư nguyên liệu phục vụ 
nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống tưới; mua bán máy và thiết bị sản 
xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp như cày cuốc, xeng, liềm; 
mua bán con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, mua bán hạt giống cây trồng như 
giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ thực 
vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, 
thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ sâu; 
mua bán hàng nông lâm sản, mua bán lương thực, thực phẩm, mua bán thủy sản và các 
chế phẩm từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn 
nuôi; mua bán cây hoa cảnh, cây lâu năm, mua bán dược liệu và hạt giống dược liệu; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2015-12616 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ ốc bươu vàng.  
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12617 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua bán vật tư nguyên liệu phục vụ 
nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống tưới; mua bán máy và thiết bị sản 
xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp như cày cuốc, xeng, liềm; 
mua bán con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, mua bán hạt giống cây trồng như 
giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ thực 
vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, 
thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ sâu; 
mua bán hàng nông lâm sản, mua bán lương thực, thực phẩm, mua bán thủy sản và các 
chế phẩm từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn 
nuôi; mua bán cây hoa cảnh, cây lâu năm, mua bán dược liệu và hạt giống dược liệu; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-12618 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ ốc bươu vàng.  
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12619 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua bán vật tư nguyên liệu phục vụ 
nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống tưới; mua bán máy và thiết bị sản 
xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp như cày cuốc, xẻng, liềm; 
mua bán con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, mua bán hạt giống cây trồng như 
giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ thực 
vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, 
thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ sâu; 
mua bán hàng nông lâm sản, mua bán lương thực, thực phẩm, mua bán thủy sản và các 
chế phẩm từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn 
nuôi; mua bán cây hoa cảnh, cây lâu năm, mua bán dược liệu và hạt giống dược liệu; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2015-12620 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ ốc bươu vàng.  
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12621 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua bán vật tư nguyên liệu phục vụ 
nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống tưới; mua bán máy và thiết bị sản 
xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp như cày cuốc, xẻng, liềm; 
mua bán con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn; mua bán hạt giống cây trồng như 
giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ thực 
vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, 
thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ sâu; 
mua bán hàng nông lâm sản; mua bán lương thực, thực phẩm; mua bán thủy sản và các 
chế phẩm từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn 
nuôi; mua bán cây hoa cảnh, cây lâu năm; mua bán dược liệu và hạt giống dược liệu; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2015-12622 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ ốc bươu vàng.  
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12623 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua bán vật tư nguyên liệu phục vụ 
nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống tưới; mua bán máy và thiết bị sản 
xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp như cày cuốc, xẻng, liềm; 
mua bán con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn; mua bán hạt giống cây trồng như 
giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ thực 
vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, 
thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ sâu; 
mua bán hàng nông lâm sản; mua bán lương thực, thực phẩm; mua bán thủy sản và các 
chế phẩm từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn 
nuôi; mua bán cây hoa cảnh, cây lâu năm; mua bán dược liệu và hạt giống dược liệu; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2015-12624 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc điệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ ốc bươu vàng.  
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12625 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua bán vật tư nguyên liệu phục vụ 
nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống tưới; mua bán máy và thiết bị sản 
xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp như cày, cuốc, xẻng, 
liềm; mua bán con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn; mua bán hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu; mua bán hàng nông lâm sản; mua bán lương thực, thực phẩm; mua bán thủy sản và 
các chế phẩm từ thủy sản; mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn 
nuôi; mua bán cây hoa cảnh, cây lâu năm; mua bán dược liệu và hạt giống dược liệu; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2015-12628 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1; 26.15.15 
(591) Đen, trắng, vàng chanh, nâu, vàng đồng, 

tím nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Trần Tứ  (VN) 
Ngõ 8 Cầu Biêu, xã Tả Thanh Oai, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê đã qua chế biến. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê đã qua chế biến. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12629 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.1; 26.3.3; A26.11.9; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sen Tra  (VN) 
614 đường 79, phường Phước Long B, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Bình phun chạy bằng điện (ắc quy) dùng trong nông nghiệp. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-12630 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm BH  (VN) 
Gian 70, Trung tâm phân phối dược 
phẩm Codupha, 334 Tô Hiến Thành, 
phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2015-12631 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm BH  (VN) 
Gian 70, Trung tâm phân phối dược 
phẩm Codupha, 334 Tô Hiến Thành, 
phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh; thực phẩm chức năng. 

 
 

 
(210) 4-2015-12632 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm BH  (VN) 
Gian 70, Trung tâm phân phối dược 
phẩm Codupha, 334 Tô Hiến Thành, 
phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh; thực phẩm chức năng. 

 
 

 
(210) 4-2015-12633 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm BH  (VN) 
Gian 70, Trung tâm phân phối dược 
phẩm Codupha, 334 Tô Hiến Thành, 
phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2015-12634 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Amtex Pharma  (VN) 
279A1, ấp 1B, xã Thanh Phú, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-12635 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Amtex Pharma  (VN) 
279A1, ấp 1B, xã Thanh Phú, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 

 
4-2015-12636 

 
(220) 

 
21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.13 
(731) DENTSU INC.  (JP) 

1-8-1, Higashi-shimbashi, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ hỗ trợ bán hàng; dịch vụ tư vấn nghiệp vụ thương 

mại; dịch vụ nghiên cứu marketing, thị trường và phân tích thị trường; dịch vụ cung cấp 
thông tin liên quan đến bán hàng thương mại; bán đấu giá; dịch vụ cung cấp và cho thuê 
địa điểm quảng cáo và vật liệu quảng cáo. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn và đào tạo; tổ chức và điều 
khiển hội thảo; cung cấp xuất bản phẩm điện tử không thể tải về; xuất bản sách; sản xuất 
phim, phim video, các chương trình phát thanh và truyên hình; đạo diễn các chương trình 
phát thanh và truyền hình; tổ chức sự kiện văn hóa; tổ chức sự kiện giáo dục; tổ chức sự 
kiện giải trí; tổ chức sự kiện thể thao. 
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(210) 4-2015-12637 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.1; A26.3.5 
(731) Nguyễn Thị Thủy  (VN) 

Số 36 ngách 310/21 Nghi Tàm, Quảng 
An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 18: Ví da; túi da.  
 

Nhóm 25: Giầy da; dép da; dây lưng da (trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán phụ kiện thời trang da: ví da, túi da, giầy da, dây lưng da, dép da. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12638 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.2 
(591) Xanh, vàng cam 

(540) 

  

(731) Phùng Minh Đức   (VN) 
14 Trần Não, khu phố 2, phường Bình 
An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bột nghệ, tinh bột nghệ.  
 

Nhóm 35: Mua bán bột nghệ, tinh bột nghệ.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-12639 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Kim Trúc   (VN) 
85/17 Phạm Văn Hai, phường 3, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện).  

 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
1625 

(210) 4-2015-12640 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.5.1; 8.1.18 
(591) Đỏ, hồng, xanh cốm, cam, nâu, tím, 

trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
Song Nam  (VN) 
245Q Lê Văn Sỹ, phường 14, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

quán kem.  
 
 

 
(210) 4-2015-12641 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Đào Việt Hưng  (VN) 

32 ngõ Thọ Xương, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa chua; đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu); thạch trái cây. 
 

Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; sôcôla. 
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước ép trái cây; nước khoáng (đồ uống), nước giải khát 
(đồ uống không cồn); nước sinh tố. 

 
 

 
(210) 4-2015-12642 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh dương 

(540) 

 

(731) Phí Thị Nguyệt  (VN) 
Xóm Mới, xã Dương Liễu, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Đỗ, lạc, vừng, tất cả đều chưa qua chế biến. 
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1626 

(210) 4-2015-12643 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.3.20; A5.1.16; A5.1.7 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Phí Thị Nguyệt  (VN) 
Xóm Mới, xã Dương Liễu, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 31: Đỗ, lạc, vừng, tất cả đều chưa qua chế biến. 

 
 

 
(210) 4-2015-12646 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Hộ kinh doanh cá thể Hoàng 

Sang  (VN) 
162/5A ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

 
(210) 4-2015-12647 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Hộ kinh doanh cá thể Hoàng 

Sang  (VN) 
162/5A ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2015-12648 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.15.1; 26.1.1; 26.4.4; 26.7.25 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng, 

cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Việt Hưng 
Thịnh  (VN) 
180 Nguyễn ảnh Thủ, ấp Đông, xã Thới 
Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (không bao gồm sơn cách nhiệt, sơn cách điện). 

 

 
(210) 4-2015-12649 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Triển Hưng  (VN) 
47 đường số 14, khu dân cư Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Bộ lọc khí, van khí nén, xi lanh khí nén, (bộ phận của máy móc hoặc động cơ 

không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ). 
 

Nhóm 19: ống dẫn khí, co nối (đoạn nối) ống dẫn khí, tất cả bằng nhựa cứng dùng cho hệ 
thống dẫn khí. 

 

 
(210) 4-2015-12650 (220) 16.11.2010 

(641) 4-2010-24155 (441) 27.07.2015 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần bệnh viện 

Hạnh Phúc  (VN) 
Số 234 quốc lộ 91, phường Mỹ Thới, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thuốc; duợc phẩm; thực phẩm chức năng, mua bán thiết bị y tế. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giải trí.  
 

Nhóm 43: Khu nghỉ dưỡng.  
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(210) 4-2015-12651 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH MTV Dược Nam 

Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-12652 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH MTV Dược Nam 

Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-12653 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH MTV Dược Nam 

Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-12654 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH MTV Dược Nam 

Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12655 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH MTV Dược Nam 

Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-12656 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH MTV Dược Nam 

Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-12657 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH MTV Dược Nam 

Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-12658 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH MTV Dược Nam 

Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-12659 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH MTV Dược Nam 

Anh   (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-12660 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh  (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-12661 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh   (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-12662 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh   (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-12663 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh   (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-12664 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh   (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2015-12665 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh   (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-12666 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh   (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-12667 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh   (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-12668 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Bến Tre  (VN) 
Số 6A3 quốc lộ 60, phường Phú Tân, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

 
(210) 4-2015-12669 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Bến Tre  (VN) 
Số 6A3 quốc lộ 60, phường Phú Tân, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

 
(210) 4-2015-12670 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Bến Tre   (VN) 
Số 6A3 quốc lộ 60, phường Phú Tân, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

 
(210) 4-2015-12671 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Bến Tre   (VN) 
Số 6A3 quốc lộ 60, phường Phú Tân, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-12672 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Bến Tre   (VN) 
Số 6A3 quốc lộ 60, phường Phú Tân, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-12673 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Bến Tre   (VN) 
Số 6A3 quốc lộ 60, phường Phú Tân, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-12674 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Bến Tre  (VN) 
Số 6A3 quốc lộ 60, phường Phú Tân, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-12676 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Thu 

Năm  (VN) 
Số 12, đường Hùng Vương, khóm 3, 
phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 
Mau 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
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(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức, mỹ nghệ.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ, bạch kim, đá quý; rượu bia; thuốc lá điếu.  
 

Nhóm 40: Gia công, chế tác vàng trang sức mỹ nghệ.  
 

 
(210) 4-2015-12678 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.11; 1.15.21; 26.13.25 
(731) HUTCHISON WHAMPOA 

ENTERPRISES LIMITED  (VG) 
P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính bao gồm cả chương trình máy tính gồm một công cụ 

(tải từ Internet), cụ thể là hệ thống phần mềm / phần cứng để chạy nền tảng, máy, máy 
tính, cơ sở hạ tầng hoặc hệ thống để thực hiện các tác vụ nhất định bao gồm sao chép, 
phân tích, lưu trữ và biên soạn dữ liệu; phần mềm máy tính và chương trình máy tính; 
phần mềm máy tính và thiết bị viễn thông và modem cho phép kết nối tới cơ sở dữ liệu và 
Internet; chương trình hệ điều hành; phần mềm máy tính và phần cứng để nối mạng tạo 
thuận lợi cho việc truyền thông đa phương tiện tương tác; phần mềm máy tính sử dụng 
trong việc tạo, chỉnh sửa và phân phát thông tin văn bản và đồ họa qua mạng truyền thông 
máy tính; chương trình máy tính để quản lý thông tin liên lạc và trao đổi dữ liệu giữa các 
máy tính cầm tay và máy tính để bàn; phần cứng và phần mềm viễn thông không dây kỹ 
thuật số; xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống) và phần mềm có thể tải xuống; phần 
mềm máy tính và xuất bản phẩm dưới dạng điện tử được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ 
liệu hoặc từ các cơ sở được cung cấp trên lnternet và các trang web. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền điện tử và viễn thông; truyền các văn bản dữ liệu, tin nhắn, hình 
ảnh, âm thanh, giọng nói, văn bản, âm, viđêô và thông tin liên lạc điện tử và dữ liệu và 
thông tin bằng điện tử, máy tính, cáp, rađiô, nhắn tin vô tuyến, điện báo, thư điện báo, thư 
điện tử, máy fax, tivi, sóng viba, chùm tia laze, vệ tinh liên lạc, liên kết sóng viba, các 
phương tiện mặt đất, hệ thống kết nối có dây hoặc không dây, hoặc Internet hoặc các 
phương tiện truyền thông khác; dịch vụ tư vấn liên quan đến truyền phát dữ liệu; dịch vụ 
viễn thông cho việc truyền phát; dịch vụ viễn thông liên quan đến Internet; truyên từ xa 
thông tin, trang web, các chương trình máy tính và dữ liệu; cung cấp các kết nối viễn 
thông với mạng Internet hoặc cơ sở dữ liệu; dịch vụ truyền các tin tức và thông tin bằng 
văn bản chạy trên màn hình vô tuyến; dịch vụ truy cập viễn thông; cung cấp truy cập và 
kết nối trực tuyến viễn thông tới internet và intranet; cung cấp truy cập viễn thông vào 
Internet; dịch vụ cổng Internet; nhà cung cấp dịch vụ lnternet; tất cả các dịch vụ nói trên 
cũng được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc từ Internet; cung cấp quyền 
truy cập internet cho người sử dụng. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí dưới hình thức gửi các tin nhắn ngắn hoặc văn bản có nội dung 
giải trí; lập kế hoạch, sản xuất và phân phát các tài liệu nghe, nhìn, hoặc tài liệu nghe-
nhìn trực tiếp hoặc đã được ghi liên quan đến giáo dục và giải trí, các hoạt động thể thao 
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và giải trí tiêu khiển để truyền phát trên các phương tiện mặt đất, cáp, kênh vệ tinh, 
internet, hệ thống kết nối có dây hoặc không dây và các phương tiện truyên thông khác; 
cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên; tất cả các 
dịch vụ nói trên cũng được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc từ Internet. 

 

 
(210) 4-2015-12679 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.13; 7.15.6 
(731) Công ty cổ phần đầu tư, xây 

lắp và vật liệu xây dựng 
Đông Anh  (VN) 
Tổ 8, thị trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: tấm lợp amiăng xi măng; tấm ốp không bằng kim loại dùng 

cho công trình xây dựng; gạch; ngói; cấu kiện xây dựng bằng bê tông; vật liệu xây dựng 
không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2015-12681 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.  (JP) 
8-1, Tatsumi-1-chome, Ikuno-ku, Osaka 
544-8666, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế thực 

phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán (dùng cho mục đích y tế); 
vật liệu dùng để băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn răng (vật liệu dùng cho nha 
khoa) và sáp nha khoa; chất tẩy uế (dùng cho mục đích vệ sinh); thuốc nhỏ mắt. 

 

 
(210) 4-2015-12682 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.   (JP) 
8-1, Tatsumi-1-chome, Ikuno-ku, Osaka 
544-8666, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế thực 
phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán (dùng cho mục đích y tế); 
vật liệu dùng để băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn răng (vật liệu dùng cho nha 
khoa) và sáp nha khoa; chất tẩy uế (dùng cho mục đích vệ sinh); thuốc nhỏ mắt. 

 

 
(210) 4-2015-12683 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.   (JP) 
8-1, Tatsumi-1-chome, Ikuno-ku, Osaka 
544-8666, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế thực 

phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán (dùng cho mục đích y tế); 
vật liệu dùng để băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn răng (vật liệu dùng cho nha 
khoa) và sáp nha khoa; chất tẩy uế (dùng cho mục đích vệ sinh); thuốc nhỏ mắt. 

 

 
(210) 4-2015-12684 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.3; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương mại và 
Dịch vụ Xuất nhập khẩu Mê 
Linh  (VN) 
Xóm Ao Sen, xã Mê Linh, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp từ; bếp điện từ, bếp ga; máy hút khử mùi; máy sấy bát.  

 

 
(210) 4-2015-12686 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) ALBION CO., LTD.  (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Dầu thơm không dùng cho mục đích y tế; kem dầu thơm làm đẹp; dầu thơm 

dùng cho da; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc cơ thể; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm trang 
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điểm; chế phẩm tẩy trang; hộp mỹ phẩm trang điểm (có chứa mỹ phẩm); bộ mỹ phẩm; 
nước hoa; xà phòng; chế phẩm để vệ sinh thân thể; tinh dầu; mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-12689 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.7.6; 26.4.2 
(591) Đỏ, đen, tím, vàng, trắng, nâu 
(731) Công ty TNHH thực phẩm An 

Điền  (VN) 
Thửa đất số 84, 422, tờ bản đồ số 33, 34, 
ấp An Mỹ, xã An Điền, thị xã Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 29: Lạc (đậu phộng) đã chế biến; hạnh nhân nghiền; hạt điều đã chế biến; hạt mè 

đã chế biến; hạt mắc ca (macadamia) đã chế biến; rau củ đã sấy khô.  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; sôcôla; gia vị; thực phẩm giàu tinh bột; tinh bột cho thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2015-12690 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh da trời, tím 
(731) Hộ kinh doanh Hoàng Nguyên  

(VN) 
Số 14, đường tỉnh lộ 784, khu phố Ninh 
Bình, phường Ninh Sơn, thành phố Tây 
Ninh, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 16: Chất dính (keo dán) cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; băng dính cho 

mục đích văn phòng hoặc gia dụng; hồ dán cho mục đích văn phòng hoặc gia đình; keo 
dán cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; gôm (chất dính) cho mục đích văn phòng 
hoặc gia dụng; giấy dính (văn phòng phẩm). 

 

 
(210) 4-2015-12691 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.3; 6.1.2; A26.11.12; 26.3.2 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, trắng, xanh lá 

cây, nâu, vàng nâu 
(731) Lê Văn Trọng  (VN) 

36/1 khu phố 4, thị trấn Hòa Thành, 
huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
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(511)   Nhóm 19: Keo chà ron (vữa xi măng); bột chà ron (vật liệu xây dựng phi kim loại dùng để 
trám khe hở giữa hai viên gạch); bột trét tường; keo dán gạch (hỗn hợp xi măng và phụ 
gia); bột trám ron dùng để trét giữa các viên gạch; lớp phủ mặt ngoài, không bằng kim 
loại, cho các công trình xây dựng. 

 
Nhóm 35: Mua bán keo chà ron (vữa xi măng), bột chà ron (vật liệu xây dựng phi kim 
loại dùng để trám khe hở giữa hai viên gạch), bột trét tường, keo dán gạch (hỗn hợp xi 
măng và phụ gia), bột trám ron dùng để trét giữa các viên gạch, lớp phủ mặt ngoài, không 
bằng kim loại, cho các công trình xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-12692 (220) 28.10.2013 

(641) 4-2013-25076 (441) 27.07.2015 
(531) A11.3.3; 5.7.1 
(731) APPLE TREE CO., LTD  (KR) 

Room 1107 World Merdian 1, 60-24 
Gasan-dong, Geumcheun-gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 

(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Cửa hàng bán cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-12697 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.5.3; A3.5.24 
(731) Trần Huỳnh Duy Hoàng  (VN) 

526 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế nội thất, ngoại thất. 

 

 
(210) 

 
4-2015-12699 

 
(220) 

 
21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1 
(591) Vàng, xám 
(731) MEVAL INTERNATIONAL PTE. LTD.  

(SG) 
8 Temasek Boulevard, # 15-04 Suntec 
Tower Three, Singapore 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 09: Chuông điện báo động; pin để thắp sáng; thiết bị nạp ắc quy; cáp đồng trục; 

dây cáp điện; tụ điện; bộ ngắt mạch điện; bộ đóng mạch điện; bộ nối (điện); công tắc 
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điện; bộ đổi điện; dây đồng(dẫn điện), được cách điện; vỏ bọc cho ổ cắm điện cố định; bộ 
điều chỉnh ánh sáng đèn điện; tủ phân phối (điện); chuông cửa điện; vật liệu cho mạng 
điện chính (dây, dây cáp); cầu chì; bộ đảo điện; hộp đấu nối (điện); đi-ôt phát quang 
(LED); chấn lưu đèn; thiết bị đo, bằng điện; dụng cụ đo; phích cắm, ổ cắm và các công cụ 
tiếp xúc khác (vật nối điện); thiết bị điều chỉnh điện, rơle điện; cầu dao điện; dây điện 
thoại; thiết bị đầu cuối (điện); máy biến thế (điện); dụng cụ bảo hộ chống sự tăng vọt điện 
áp; đầu nối dây (điện); dây điện.  

 
Nhóm 11: Đèn trần; đèn điện dùng cho cây Nô-en; bộ khuếch tán ánh sáng; ống phóng 
điện dùng cho chiếu sáng; đèn điện; quạt điện dùng cho cá nhân; phụ kiện bồn tắm; đèn 
pin (đèn để soi sáng); thiết bị sưởi ấm bằng nước nóng; thiết bị sưởi ấm (bằng nước); vỏ 
đèn; chụp phản quang của đèn; đèn; chao đèn; bóng đèn; bóng đèn điện; thiết bị chiếu 
sáng bằng đèn đi ốt phát quang (LED); thiết bị chiếu sáng; đèn đường; đui đèn điện; hệ 
thống ống dẫn nước; hệ thống cung cấp nước (thiết bị vệ sinh). 

 
Nhóm 17: Chất cách điện cho dây cáp; chất cách điện, cách nhiệt; đầu nối ống, không 
bằng kim loại; vòng đệm ống. 

 

 
(210) 4-2015-12702 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Hồ Trần Thiện Mỹ  (VN) 

68 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511) Nhóm 35: Mua bán: đồ gỗ, nội thất như giường, tủ, bàn, ghế, mua bán đồ dùng gia đình 

như: ti vi, tủ lạnh, máy giặt, bếp ga, nồi, xoong, bàn là, máy xay thịt, máy xay hoa quả, 
máy đánh trứng; quảng cáo. 

 
Ham 36:  Mua bán, cho thuê nhà; quản lý toà nhà (dịch vụ bất động sản); cho thuê căn 
hộ; quản lý bất động sản: môi giới bất động sản. 
 
Ham 42: Thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết kế kiến trúc công trình xây dựng; dịch vụ thiết 
kế phần mềm máy vi tính; thiết kế website thương mại. 

 

 
(210) 4-2015-12703 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(300) 14/4137301 27.11.2014 FR 

  
(731) SociÐtÐ Jas Hennessy & Co.  

(FR) 
Rue de la Richonne, 16100 Cognac, 
France  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
1641 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 
 
 

 
(210) 4-2015-12704 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(300) 14/413705 27.11.2014 FR 

  
(731) SociÐtÐ Jas Hennessy & Co.  

(FR) 
Rue de la Richonne, 16100 Cognac, 
France  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
 
 

 
(210) 4-2015-12705 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.4.2; A16.1.5 
(591) Xanh tím than, trắng, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty Luật TNHH Quốc tế 
BMVN (BMVN International 
LLC)   (VN) 
Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza 
Hanoi, 241 phố Xuân Thủy, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được.  
 

Nhóm 16: Bản tin; xuất bản phẩm dạng in, ấn phẩm, tạp chí (định kỳ); tờ rơi; sách mỏng; 
tờ quảng cáo; văn phòng phẩm; giấy.  

 
Nhóm 35: Xuất bản tài liệu quảng cáo.  

 
Nhóm 41: Xuất bản sách, cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến không thể tải xuống 
được; dịch vụ về giáo dục và giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo 
dục); xuất bản văn bản (không bao gồm những bài quảng cáo); tổ chức và điều khiển hội 
nghị, hội thảo.  
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(210) 4-2015-12707 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 8.1.18; 5.7.8 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) SMILE FC CO., LTD   (KR) 

(4F, Junwave sun world, Jung-
dong)#4147, 444, Dongbaekjukjeon-
daero, Giheung-gu, Yongin-si, 
Gyeonggi-do 446-765 Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Căng tin; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; 

quán rượu nhỏ; dịch vụ chuỗi cửa hàng ăn uống; dịch vụ cửa hàng bánh; dịch vụ quán cà 
phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê trong nhà; nhà hàng ăn uống chuyên cung 
cấp đồ ăn nhanh.  

 

 
(210) 4-2015-12708 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 21.3.5; 21.3.1; 5.7.3; 5.13.4; 26.1.1 
(591) Vàng, nâu, trắng 
(731) Nguyễn Anh Thắng   (VN) 

Số 6 ngõ 99, Lê Hồng Phong, phường 
Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); trại tập luyện thể thao; huấn luyện (đào tạo); dịch 

vụ câu lạc bộ sức khỏe; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; cho thuê sân ten-nít.  
 

 
(210) 4-2015-12709 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.9 
(731) YOKO ALLOY WHEELS CO., LTD.  

(TH) 
168/1-2 Moo 5, Pantai-Norasingh, 
Muang District, Samutsakorn 74000 
Thailand  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp bánh xe; bộ giảm xóc treo dùng cho xe cộ; xích xe đạp; khung gầm xe cộ; 

phanh xe đạp; bánh xe cộ; tay lái xe đạp; khung xe đạp; bánh răng truyền động cho xe 
đạp; kẹp căng nan hoa bánh xe.  
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(210) 4-2015-12710 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.23 
(731) YOKO ALLOY WHEELS CO., LTD.  

(TH) 
168/1-2 Moo 5, Pantai-Norasingh, 
Muang District, Samutsakorn 74000 
Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp bánh xe; bộ giảm xóc treo dùng cho xe cộ; xích xe đạp; khung gầm xe cộ; 

phanh xe đạp; bánh xe cộ; tay lái xe đạp; khung xe đạp; bánh răng truyền động cho xe 
đạp; kẹp căng nan hoa bánh xe.  

 
 

 
(210) 4-2015-12711 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.15.21 
(731) YOKO ALLOY WHEELS CO., LTD.  

(TH) 
168/1-2 Moo 5, Pantai-Norasingh, 
Muang District, Samutsakorn 74000 
Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp bánh xe; bộ giảm xóc treo dùng cho xe cộ; xích xe đạp; khung gầm xe cộ; 

phanh xe đạp; bánh xe cộ; tay lái xe đạp; khung xe đạp; bánh răng truyền động cho xe 
đạp; kẹp căng nan hoa bánh xe.  

 
 

 
(210) 4-2015-12714 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; A26.11.8 
(591) Xanh, vàng, trắng 
(731) POPULATION SERVICES 

INTERNATIONAL (PSI)   (US) 
1120 19th Street, N.W. Suite 600, 
Washington, D.C. 20036, USA.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất để làm sạch nước.  
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(210) 4-2015-12719 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A20.1.3; 26.15.25 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Bút bi, bút dạ quang, bút chì, bút máy, bút viết (văn phòng phẩm), ruột bút viết.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-12720 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.4.2; A26.11.8 
(591) Đen, đỏ, xanh lá, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Gabasi  (VN) 
Lô 3/9, khu đô thị 1, phường Trần Hưng 
Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  

 
(511)   Nhóm 20: Đệm lò xo, đệm mút, gối, gối tựa, ruột chăn bằng bông.  
 

Nhóm 24: Chăn đắp trên giường, ga trải giường áo gối bằng vải, vải dùng để bọc nệm, vải 
không dệt, rèm bằng vải.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-12721 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại xuất nhập khẩu Đại Việt 
Phát   (VN) 
Số nhà 20 ngõ 24 đường Giải Phóng, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh pía. 
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(210) 4-2015-12722 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại xuất nhập khẩu Đại Việt 
Phát   (VN) 
Số nhà 20 ngõ 24 đường Giải Phóng, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh pía. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-12723 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; 26.13.1 
(731) Nguyễn Trần Trung Dũng  

(VN) 
15/1A khu phố 5, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-12724 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.11.12; A3.11.24 
(731) Công ty cổ phần mỹ nghệ 

trang sức đá quý Cường Hạnh  
(VN) 
13U Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; nữ trang bằng vàng, bạc và đá quý.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế đồ trang sức.  
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(210) 4-2015-12725 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 18.3.21; 18.3.23; 18.3.2; A5.1.12; 

A5.1.6; 5.3.7 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp Ngọc 
An  (VN) 
Thôn Ngọc An Trung, xã Hoài Thanh 
Tây, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 29: Dầu dừa. 

 

 
(210) 4-2015-12727 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.3; 25.1.6; 26.2.7 
(591) Xám, đỏ, da cam 
(731) Lương Trung Nguyên  (VN) 

32/6 Ngô Quyền, phường 6, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-12728 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.5.1; 5.7.21; A5.7.23 
(591) Cam đất, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Linh  (VN) 
47/3 khu phố 2, phường An Phú, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt (mứt 

ướt), mứt quả (mứt ướt). 
 

Nhóm 31: Rau và quả tươi. 
 

Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
1647 

(210) 4-2015-12729 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A3.4.24; 3.4.18; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Đỏ, cam, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
thực phẩm Việt  (VN) 
Số 3 ngách 62/44 phố Văn Phú, tổ dân 
phố 2, phường Phú La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn tươi và thịt lợn đã qua chế biến. 
 

Nhóm 35: Mua và bán thịt lợn. 
 
 

 
(210) 4-2015-12730 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) UNITED LABORATORIES, INC.  (PH) 

66 United Street, Mandaluyong, Metro 
Manila, Philippines 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); 

thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chất ăn kiêng dùng trong ngành y; 
thực phẩm cho trẻ sơ sinh. 

 
 

 
(210) 4-2015-12731 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Hồng 
(731) UNITED LABORATORIES, INC.  (PH) 

66 United Street, Mandaluyong, Metro 
Manila, Philippines 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); 

thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chất ăn kiêng dùng trong ngành y; 
thực phẩm cho trẻ sơ sinh. 
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(210) 4-2015-12732 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.3.1; 2.9.1; A26.11.8; 25.5.25 
(591) Hồng, trắng, da cam 
(731) UNITED LABORATORIES, INC.  (PH) 

66 United Street, Mandaluyong, Metro 
Manila, Philippines 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); 

thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chất ăn kiêng dùng trong ngành y; 
thực phẩm cho trẻ sơ sinh. 

 
 

 
(210) 4-2015-12733 (220) 04.12.2012 

(641) 4-2012-27294 (441) 27.07.2015 
  
(731) MACY'S MERCHANDISING GROUP, 

INC.  (US) 
11 Penn Plaza, New York, NY 10001, 
U.S.A.  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; xà phòng; nước xức tóc; thuốc đánh răng. 
 

Nhóm 20: Đồ đạc (như bàn, ghế, giường tủ, giá, kệ, vv...) (furniture); gương soi; khung 
ảnh; phụ kiện cho phòng tắm, phòng bếp và trong nhà bao gồm gối dùng trong phòng 
tắm, gối ngủ, đệm ghế ngồi, thanh treo rèm, móc rèm, đệm để tựa, ngồi và quỳ, gối trang 
trí, đệm cho vật nuôi trong nhà, gối. 

 
Nhóm 24: Vải; khăn phủ giường và khăn phủ bàn (không bằng giấy); áo gối; vỏ bọc gối; 
khăn phủ mặt gối; chăn; khăn phủ lên mặt chăn (khăn phủ giường); mÒn chăn; khăn phủ 
đồ đạc; chăn bông; chăn lông vịt; vỏ chăn lông vịt; ga trải giường; bộ ga trải giường; ga 
phủ giường; khăn trải giường; ga và chăn giường cũi cho trẻ em; tấm khăn trải giường (đặt 
dưới đệm) phủ lấp thành giường và chân giường; tấm phủ giường; khăn tắm bằng vải; 
khăn lau mặt bằng vải; khăn tắm; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; rèm cửa gấp nếp; 
rèm tắm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; rèm tắm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo rủ 
xuống mặt trong bồn tắm; khăn trải giường bằng vải lanh; bộ khăn tắm (trừ quần áo); 
khăn trải bàn bằng vải; dải khăn trang trí chạy giữa bàn bằng vải; khăn tắm cỡ lớn; diềm 
vải bao quanh giường; vỏ đệm; vỏ đệm giường loại dày tăng độ êm và bảo vệ đệm; miếng 
đệm lót (không làm bằng giấy); khăn trải bàn (không bằng giấy); chăn mỏng. 
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(210) 4-2015-12734 (220) 21.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Xuân Thành 
Group  (VN) 
Số nhà 8, đường 1, phố 9, phường Đông 
Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhiên liệu; dầu than đá; năng lượng điện; xăng; nhiên liệu; chất đốt chiếu 

sáng; dầu công nghiệp; khí dầu mỏ. 
 

Nhóm 06: Hệ thống điều hòa không khí (ống kim loại dùng cho thông gió); hợp kim của 
kim loại thường; vật liệu xây dựng bằng kim loại; lớp phủ kim loại dùng trong xây dựng 
và nhà ở; kim loại thường, thô hoặc bán thành phẩm, quặng kim loại. 

 
Nhóm 12: Xe cộ chạy trên đường bộ, tầu, xuồng chạy trên đường thủy; xe chở nguời; xe 
chở hàng, phụ tùng của các phương tiện nói trên thuộc nhóm này. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại như: đá, vôi, xi măng, đất sét; bê tông; 
gỗ xây dựng; kính xây dựng. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; điều hành kinh doanh khách sạn; hãng xuất nhập khẩu; nghiên cứu 
thị trường; tổ chức hội chợ thương mại nhằm thương mại hoặc quảng cáo; quan hệ công 
chúng. 

 
Nhóm 36: Hãng bất động sản; đầu tư, môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; đầu 
tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình xây dựng; môi giới chứng khoán và kỳ phiếu; phát 
hành trái phiếu có giá trị; dịch vụ bảo hiểm. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ khai thác mỏ; dịch vụ khai thác đá; nghề đóng tầu; xây dựng công 
trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; tư vấn xây 
dựng, giám sát xây dựng. 

 
Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch; cho thuê xe; dịch vụ vận tải hàng hóa, vận chuyển hành 
khách bằng xe taxi; dịch vụ lưu kho; cho thuê kho hàng; xếp hàng vào kho. 

 
Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội ngoại thất; thiết kế công trình 
xây dựng dân dụng và công nghiệp; thăm dò địa chất, lập dự án đầu tư. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ; cho thuê chỗ ở tạm 
thời; dịch vụ đặt chỗ ăn, ở cho khách du lịch; dịch vụ cung cấp đồ uống và thức ăn do nhà 
hàng thực hiện. 
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(210) 4-2015-12735 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 6.1.2; 26.1.1; 1.15.24 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh nước biển, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Hoa Kỳ  
(VN) 
C8/5D/3 đường Nữ Dân Công, xã Vĩnh 
Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng bình, đóng chai. 

 

 
(210) 4-2015-12736 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Cơ sở Khang Việt  (VN) 
Số 5, đường số 3, khu 1, thị trấn Mỹ 
Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền 
Giang  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bột rau câu dừa. 

 

 
(210) 4-2015-12737 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hưng Hiệp Phát  (VN) 
Số 62, ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, 
huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 

 

 
(210) 4-2015-12738 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ tổng hợp HT Việt Nam  
(VN) 
Tầng 6, số nhà 413 Kim Ngưu, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; xoa bóp; dịch vụ trang điểm; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ 

thẩm mỹ viện tóc. 
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(210) 4-2015-12739 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.3; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH rượu Mỹ Sơn  
(VN) 
Nhà ông Tuyên, thôn Hợp Đông, xã 
Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái 
Bình 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu gạo; rượu khai vị; đồ uống được trưng cất; đồ 

uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia. 
 
 

 
(210) 4-2015-12740 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Đỗ Thụy Minh Trâm  (VN) 
Số 10 đường số 30, khu phố 2, phường 
Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; điều tra thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành 

kinh doanh; tư vẩn tổ chức và quản lý kinh doanh; thông tin kinh doanh; hỗ trợ điều hành 
doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp. 

 
 

 
(210) 4-2015-12742 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.4.24; 26.3.23 
(591) Trắng, đen, da cam 
(731) Công ty cổ phần kiến trúc 

xây dựng và nội thất 
Neverland  (VN) 
Tổ Lò, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội 

thất; thiết kế đồ họa nghệ thuật; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp. 
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(210) 4-2015-12745 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.3.23 
(591) Ghi, trắng 
(731) Phạm Đình Hiếu  (VN) 

68 Mê Linh, phường An Biên, quận Lê 
Chân, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Xi đánh giầy; sáp dùng cho thợ sửa giày; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, 

tẩy dấu vết; chế phẩm làm bóng giày. 
 

Nhóm 09: Mắt kính; kính thời trang; gọng kính; bao da dùng cho điện thoại. 
 

Nhóm 14: Đồng hồ bỏ túi; đồng hồ đeo tay; đồng hồ bấm giờ; mặt đồng hồ; dây đồng hồ 
đeo tay. 

 
Nhóm 18: Túi xách tay; vali; túi du lịch; ví tiền; ví da. 

 
Nhóm 25: Quần áo; mũ; giầy dép; tất đi chân; găng tay (trang phục); khăn quàng; cà vạt; 
thắt lưng; các phụ kiện của giầy: đót giầy; dây giầy. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quần áo, mũ, giầy dép, tất đi chân, 
găng tay (trang phục), khăn quàng, cà vạt, thắt lưng, các phụ kiện của giầy: đót giầy, dây 
giầy, túi xách tay, vali, túi du lịch, ví tiền, ví da, đồng hồ bỏ túi, đồng hồ đeo tay, đồng hồ 
bấm giờ, mặt đồng hồ, dây đồng hồ đeo tay, mắt kính, kính thời trang, gọng kính, bao da 
dùng cho điện thoại, xi đánh giầy, sáp dùng cho thợ sửa giày, chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy 
vết màu, tẩy dấu vết, chế phẩm làm bóng giày. 

 

 
(210) 4-2015-12746 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Ghi, trắng, đen 
(731) Phạm Đình Hiếu  (VN) 

68 Mê Linh, phường An Biên, quận Lê 
Chân, thành phố Hải Phòng 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Xi đánh giầy; sáp dùng cho thợ sửa giày; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, 

tẩy dấu vết; chế phẩm làm bóng giày. 
 

Nhóm 09: Mắt kính; kính thời trang; gọng kính; bao da dùng cho điện thoại. 
 

Nhóm 14: Đồng hồ bỏ túi; đồng hồ đeo tay; đồng hồ bấm giờ; mặt đồng hồ; dây đồng hồ 
đeo tay. 
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Nhóm 18: Túi xách tay; vali; túi du lịch; ví tiền; ví da. 
 

Nhóm 25: Quần áo; mũ; giầy dép; tất đi chân; găng tay (trang phục); khăn quàng; cà vạt; 
thắt lưng; các phụ kiện của giầy: đót giầy; dây giầy. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quần áo, mũ, giầy dép, tất đi chân, 
găng tay (trang phục), khăn quàng, cà vạt, thắt lưng, các phụ kiện của giầy: đót giầy, dây 
giầy, túi xách tay, vali, túi du lịch, ví tiền, ví da, đồng hồ bỏ túi, đồng hồ đeo tay, đồng hồ 
bấm giờ, mặt đồng hồ, dây đồng hồ đeo tay, mắt kính, kính thời trang, gọng kính, bao da 
dùng cho điện thoại, xi đánh giầy, sáp dùng cho thợ sửa giày, chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy 
vết màu, tẩy dấu vết, chế phẩm làm bóng giày. 

 

 
(210) 4-2015-12747 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.7.3; 26.1.1; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhật Hương 
thương mại và dịch vụ  (VN) 
Số 12 phố Thanh Miến, phường Văn 
Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh ngọt; chế phẩm ngũ cốc; bánh kẹo; mật ong.  

 

 
(210) 4-2015-12748 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.15; 26.1.2; 8.3.1; A26.11.12 
(591) Đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Bảo Quang  (VN) 
Lô 2-BT1 khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa tươi; sữa chua; sữa bột; bơ; pho mát. 

 

 
(210) 4-2015-12749 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.15; 26.1.2; 8.3.1; A26.11.12 
(591) Đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Bảo Quang  (VN) 
Lô 2-BT1 khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(511)   Nhóm 29: Sữa tươi; sữa chua; sữa bột; bơ; pho mát. 
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(210) 4-2015-12750 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 1.15.15; 1.15.24; 8.3.1 
(591) Đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Bảo Quang  (VN) 
Lô 2-BT1 khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa tươi, sữa chua, sữa bột, bơ, pho mát. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-12751 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 1.15.24; 1.15.15; 8.3.1 
(591) Đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Bảo Quang  (VN) 
Lô 2-BT1 khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa tươi, sữa chua, sữa bột, bơ, pho mát. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-12752 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; A15.7.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Bảo Quang  (VN) 
Lô 2-BT1 khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa tươi; sữa chua; sữa bột; bơ; pho mát.  
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(210) 4-2015-12753 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A19.13.21; A25.1.10; 25.12.1; 5.9.21 
(591) Xanh lá cây, trắng, ngà, xanh lá mạ, đỏ, 

vàng cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Đông Dương  
(VN) 
Lô 12 - trung tâm thương mại và nhà ở 
Lương Sơn, thị trấn Lương Sơn, huyện 
Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình  

 
(511)   Nhóm 05: Viên thuốc con nhộng dùng cho dược phẩm; thuốc dùng cho người; dược phẩm 

dùng cho người. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12754 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.3; 26.3.4; 1.15.23; A5.5.20; 24.1.1 
(591) Tím, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và du lịch quốc tế Hoà 
Bình   (VN) 
Số 39 An Trạch I, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức các sự kiện nhằm mục đích thương mại.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-12755 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.20; 26.3.3; 26.3.4; 1.15.23; 24.1.1 
(591) Vàng, trắng, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và du lịch quốc tế Hoà 
Bình  (VN) 
Số 39 An Trạch 1, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức các sự kiện nhằm mục đích thương mại. 
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(210) 4-2015-12756 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.3; 26.3.4; 1.15.23; A5.5.20; 24.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và du lịch quốc tế Hoà 
Bình   (VN) 
Số 39 An Trạch I, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức các sự kiện nhằm mục đích thương mại.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-12757 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.3; 26.3.4; 1.15.23; A5.5.20; 24.1.1 
(591) Vàng, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và du lịch quốc tế Hoà 
Bình  (VN) 
Số 39 An Trạch I, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức các sự kiện nhằm mục đích thương mại.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-12758 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 7.1.24; A7.1.11; 4.5.2; 4.5.3; A2.5.23; 

A2.5.22 
(591) Trắng, hồng, hồng tím 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hưởng  (VN) 
Trường mầm non ngôi nhà Hồng, số 159 
Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học.  
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(210) 4-2015-12759 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 7.3.11; 6.1.2; 26.3.2 
(591) Vàng, nâu, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
xây dựng và thương mại Vĩnh 
Thịnh  (VN) 
Số 28 ngách 396/7 đường Cổ Nhuế, 
phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị và dụng cụ thể dục thể thao như: bảng lật số, bóng đá, bóng 

bàn, vợt cầu lông, quả cầu lông, bóng ném, bóng rổ.  
 
 

 
(210) 4-2015-12760 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH Stherb Việt 

Nam  (VN) 
Số 29 ngõ 37, phố Nguyễn Công Trứ, 
phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

 
(210) 4-2015-12762 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.1.22; A2.1.24 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, xanh da trời, đen, 

trắng 

(540) 

  

(731) Bùi Thị Thìn  (VN) 
10 Phan Ngọc Hiển, phường Lộc Tiến, 
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè).  
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(210) 4-2015-12764 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.15.15; A8.1.22; A8.1.20; A19.3.4 
(591) Nâu, trắng 
(731) ZOTT SE & CO. KG   (DE) 

Dr.-Steichele-Strasse 4, 86690 
Mertingen, Germany  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa, cụ thể là sữa uống, sữa lên men acidophilus, nước sữa (chất 

lỏng còn lại sau khi đã lấy bơ khỏi sữa), sữa chua, sữa chua có trái cây, sữa chua có sô cô 
la hoặc ca cao, đồ uống sữa hỗn hợp không có cồn (sữa là chủ yếu); Kêfia (đồ uống chế từ 
nước sữa lên men), kem (sản phẩm sữa), pho mát đông cục, pho mát đông cục có thêm 
trái cây và thảo mộc, món tráng miệng bao gồm chủ yếu là sữa và hương liệu với gelatine 
và/hoặc tinh bột như chất kết dính, bơ, bơ gạn, pho mát và chế phẩm pho mát, sữa và bột 
váng sữa làm thực phẩm, sữa chua dinh dưỡng không dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 30: Bánh putđinh, đá lạnh có thể ăn được, bột cho kem lạnh, bánh ngọt và bột nhồi 
có thể để lâu, đặc biệt là bánh ngọt thành phẩm và bánh quế, tất cả các sản phẩm nói trên 
có thể chứa sô cô la và/hoặc có hương vị sô cô la.  

 

 
(210) 4-2015-12767 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Cơ sở chế biến thực phẩm Lan 
Anh  (VN) 
Tổ 6, phường Cự Khối, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò khô, mắm tép.  

 

 
(210) 4-2015-12768 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A3.7.24; 3.7.19; 3.7.5 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Cơ sở chế biến thực phẩm Lan 
Anh  (VN) 
Tổ 6, phường Cự Khối, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò khô, mắm tép. 
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(210) 4-2015-12769 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.3; 26.15.15; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh lam đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trung Kiên  (VN) 
175A phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, đường biển, đường bộ 

và đường sắt; dịch vụ đóng gói hàng hóa để vận chuyển; dịch vụ vận chuyển hàng hóa. 
 
 

 
(210) 4-2015-12771 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 6.1.2; 26.3.23 
(591) Xanh lá, xanh dương, xanh nước biển, 

vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xử lý phế 
liệu rắn Việt Nam  (VN) 
Cụm công nghiệp Hòa Hội, ấp Bố Lớn, 
xã Hòa Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Tây 
Ninh  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu cao su dùng làm nhiên liệu.  
 

Nhóm 40: Tái chế hóa học chất thải; xử lý hóa học chất thải; xử lý phế liệu; tái tạo 
nguyên liệu từ chất thải; tái xử lý chất thải và phế liệu; phân loại chất thải và vật liệu tái 
chế (biến đổi). 

 
 

 
(210) 4-2015-12772 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 7.5.10; 7.3.1; A26.4.24 
(591) Đỏ, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Lê Cảnh Thắng  (VN) 
Thạch Bình, thị trấn Sịa, Quảng Điền, 
tỉnh Thừa Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; quần áo thể dục; giày.  
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(210) 4-2015-12773 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 25.5.25; 26.1.10; A26.11.12; 

1.7.6 
(540) 

  

(731) Nguyễn Chí  (VN) 
32 Trần Hưng Đạo, khu phố 2, phường 
Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào. 

 

 
(210) 4-2015-12780 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; A26.11.8; 26.3.1; 3.7.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nội thất và cửa sổ Arkuda  
(VN) 
322 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

 
(511)   Nhóm 37: Thi công và lắp đặt hệ thống cửa.  

 

 
(210) 4-2015-12781 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.1.6; A1.1.10; 3.4.1; A3.4.4 
(591) Đen, đỏ, trắng, xanh rêu đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Aster  (VN) 
Lô 28-30-32-34, đường số 9, KCN Tân 
Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép. 

 

 
(210) 4-2015-12782 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH PV Healthcare  

(VN) 
578/30 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực 
phẩm dùng cho trẻ sơ sinh; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-12783 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH PV Healthcare  

(VN) 
578/30 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực 

phẩm dùng cho trẻ sơ sinh; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-12784 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty TNHH PV Healthcare  

(VN) 
578/30 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực 

phẩm dùng cho trẻ sơ sinh; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2015-12785 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.9.1; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Xanh dương 
(731) Công ty cổ phần An Gia Minh  

(VN) 
149/33 Hoàng Văn Thụ, phường An Cư, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ; nón; thắt lưng (trang phục).  
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(210) 4-2015-12786 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đỏ, nâu đậm 

(540) 

  

(731) Nguyễn Minh Sơn  (VN) 
37/17 đường C1, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê, trái cây, dụng cụ thể dục thể thao.  

 

 
(210) 4-2015-12787 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Nâu đậm 

(540) 

  

(731) Nguyễn Minh Sơn   (VN) 
37/17 đường C1, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê, trái cây, dụng cụ thể dục thể thao.  

 

 
(210) 4-2015-12788 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.4.13; A3.4.2; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần con giống 
Vinacattle  (VN) 
6 Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán con bò giống.  

 

 
(210) 4-2015-12789 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A26.11.12; 26.1.2; 

26.11.3 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, vàng

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Bảo Quang Minh  (VN) 
110D Ngô Quyền, phường 8, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn, dịch vụ ăn uống do nhà hàng 

thực hiện.  
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(210) 4-2015-12790 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; A26.1.24; 1.15.23; 25.1.25 
(731) Công ty TNHH thiết kế Trường 

Tồn  (VN) 
Thôn Mễ Hạ, xã Yên Phú, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; váy; thắt lưng (trang phục); giày thấp cổ; dép; mũ (đồ đội 

đầu). 
 

Nhóm 35: Mua bán trời trang (quần áo, giầy dép, mũ nón, thắt lưng, túi xách các phụ kiện 
về thời trang); dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích 
hỗ trợ bán hàng; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2015-12791 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.2; 24.15.21; A26.11.12; 26.15.15; 

26.11.2 
(731) SANLIUYIDU (FUJIAN) SPORTS 

GOODS CO., LTD.  (CN) 
Jiangtou Industrial Zone, Chendai Town, 
Jinjiang City, Fujian 362211, P.R. China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 

mục đích bán lẻ; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quản lý 
thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; marketing; tư vấn quản lý nhân sự; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy 
tính; kiểm toán doanh nghiệp; cho thuê kệ, giá bán hàng.  

 

 
(210) 4-2015-12792 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và sản xuất 
Quỳnh Khiêm  (VN) 
25/10 đường số 8, khu phố 01, phường 
Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 04: Gas; xăng; dầu; dầu nhờn; mỡ công nghiệp; dầu nhớt động cơ.  
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(210) 4-2015-12793 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.2; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
Ngân Hà  (VN) 
86 Điện Biên Phủ, phường Đakao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-12794 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.2; A26.11.12 
(591) Xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
Ngân Hà   (VN) 
86 Điện Biên Phủ, phường Đakao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; nước hoa; nước rửa chén, nước lau sàn nhà; sữa tắm. 

 

 
(210) 4-2015-12795 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) NOVARTIS AG  (CH) 

4002 Basel Switzerland 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2015-12798 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.13.1; A26.1.24; 23.1.1 
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VNG  (VN) 
322B Lý Thường Kiệt, phuờng 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính. 
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Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; 
xuất bản sách. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2015-12799 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.1; 3.7.17 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật  (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ: máy bơm. 
 

Nhóm 08: Bàn là điện. 
 

Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: máy làm sữa chua, máy hút mùi, bếp nấu dùng điện 
(bếp lẩu, bếp từ, bếp hồng ngoại), lò vi sóng, lò nướng dùng điện, máy sấy tóc, bình thủy 
điện, hệ thống và thiết bị vệ sinh; tủ bày hàng đông lạnh; tủ lạnh có cửa kính để trưng bày 
hàng (tủ bày hàng), máy tạo độ ẩm không khí. 

 

 
(210) 4-2015-12800 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
1666 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị làm nóng nước 
(bình nóng lạnh); tủ bày hàng đông lạnh; tủ lạnh có cửa kính để trưng bày hàng (tủ bày 
hàng), máy tạo độ ẩm không khí. 

 

 
(210) 4-2015-12801 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ: máy bơm.  
 

Nhóm 08: Bàn là điện.  
 

Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: máy làm sữa chua, máy hút mùi, nồi áp suất dùng điện 
(nồi hầm đa năng), bếp nấu dùng điện (bếp lẩu, bếp từ, bếp hồng ngoại), lò vi sóng, lò 
nướng dùng điện, máy sấy tóc, bình thuỷ điện, hệ thống và thiết bị vệ sinh; tủ bày hàng 
đông lạnh; tủ lạnh có cửa kính để trưng bày hàng (tủ bày hàng), máy tạo độ ẩm không 
khí.  

 
Nhóm 21: Thiết bị gia dụng: chảo rán không dùng điện (nhôm hoặc inốc), bộ nồi nấu 
không dùng điện (nhôm hoặc inốc). 

 

 
(210) 4-2015-12803 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
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nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-12804 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú     (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội dầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2015-12805 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
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mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-12806 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-12807 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
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bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội dầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-12808 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội dầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-12809 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-12810 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2015-12811 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và phát triển 
Minh An   (VN) 
Số 24 TT Bệnh viện không quân, ngách 
147A/60, phố Tân Mai, phường Tương 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-12812 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần sinh học 

dược phẩm BIOPRO   (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-12813 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần sinh học 

dược phẩm BIOPRO   (VN) 
Khu công nghiệp Quế võ, xã Phương 
Liễu, huyện Quế võ, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-12814 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 
trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-12815 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarm Province, 
Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 

trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-12816 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 

trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
1673 

(210) 4-2015-12817 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 

trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-12818 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 

trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trừng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-12819 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 
trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-12820 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 

trong y tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-12821 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần khoa học 

công nghệ Đông á   (VN) 
Lô A2 CN3, cụm công nghiệp Từ Liêm, 
phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón lá, phân bón hữu cơ, phân bón vi lượng đất hiếm, phân bón 

có chứa nitơ, phân bón hữu cơ vi sinh.  
 

 
(210) 4-2015-12823 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.1.1; 26.1.1; A3.1.24 
(591) Đỏ, vàng đồng, vàng, xám, đen 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

cao su Miền Nam (CASUMINA)  
(VN) 
180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(511)   Nhóm 12: Săm lốp xe đạp; săm lốp xe máy; săm lốp xe công nghiệp; săm lốp xe nâng; 
săm lốp xe ôtô. 

 

 
(210) 4-2015-12824 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.1; 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Huỳnh Đức Thảo  (VN) 
52 đường D1, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà. 
 

 
(210) 4-2015-12826 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Khang Mỹ  (VN) 
409/2 Hòa Hảo, phường 5, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 17: ống nhựa mềm; ống nhựa dẻo; ống cao su; ống dẫn thích hợp cho khí nén 
không bằng kim loại; đầu nối ống dẫn không bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2015-12827 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.15.15; 26.4.4; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Khang Mỹ  (VN) 
409/2 Hòa Hảo, phường 5, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 17: ống nhựa mềm; ống nhựa dẻo; ống cao su; ống dẫn thích hợp cho khí nén 
không bằng kim loại; đầu nối ống dẫn không bằng kim loại. 

 

(210) 4-2015-12829 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 10.3.7; 3.9.18 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Rồng Việt  (VN) 
Phòng 1803, tầng 18 tòa nhà 24T2, khu 
đô thị mới Trung Hòa Nhân Chính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

 
(210) 4-2015-12830 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.12; 1.1.15 
(591) Đỏ, vàng, da cam, xám bạc 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Ngôi Sao  (VN) 
Số 35 Lê Lai, phường Máy Chai, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích, lạp xưởng, thịt đã được bảo quản, thịt đóng hộp, thịt dăm bông. 

 
 

 
(210) 4-2015-12831 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.4.18; A3.4.25; A3.4.24; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, hồng, vàng, da cam, 

trắng, xám bạc 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Ngôi Sao  (VN) 
Số 35 Lê Lai, phường Máy Chai, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích, lạp xưởng, thịt đã được bảo quản, thịt đóng hộp, thịt dăm bông. 

 
 

 
(210) 4-2015-12832 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.8; A9.7.25; 26.3.1; A26.11.12; 

26.11.3; 18.3.23 
(591) Trắng, da cam, xanh lam đậm 

(540) 

  

(731) Hứa Thị Loan  (VN) 
78.74 Trần Văn Giáp, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, váy, mũ, giày dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu quần áo, váy, mũ, giày dép.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
1677 

(210) 4-2015-12833 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) LEE,WOO-SEUNG  (KR) 

502-502 (Bugok-dong, Seokbongmaeul 
5danji Daedong Apt.,) 10, Wolsan-ro, 
Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, 
Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 07: Bơm phụt; bơm chân không (máy móc); máy hấp thụ để xử lý hóa chất; bộ lọc 

(bộ phận của máy móc); bộ giảm thanh dùng cho động cơ; bộ giảm thanh khí thải dùng 
cho động cơ. 

 
Nhóm 09: Cảm biến áp suất chân không; cảm biến chân không kỹ thuật số; cảm biến áp 
suất; thiết bị đo; thiết bị chỉ báo áp suất. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-12834 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A11.3.3; 4.5.3; 26.1.1; 4.5.2 
(591) Trắng, xanh lá cây, đen, ghi 
(731) Lê Nguyễn Cẩm Hoàng  (VN) 

33 Lê Trung Định, phường Thuận Lộc, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12835 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất Thanh Nga  (VN) 
96 đường 64, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-12836 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A25.7.21; 26.4.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Kim Mỹ Thành  (VN) 
Lô A4-17 Nam Cầu Cẩm Lệ, xã Hòa 
Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa ra vào bằng kim loại; cửa sổ nâng hạ bằng kim loại; cửa lật bằng kim loại; 

cửa chớp bằng kim loại; cửa quay; cửa sổ bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Khung cửa, không bằng kim loại; cửa, không bằng kim loại; tấm cửa, không 
bằng kim loại. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12838 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 23.1.1 
(731) CHENGDU WESTHOUSE 

INTERACTIVE ENTERTAINMENT 
CO., LTD  (CN) 
3F, Suite A, Technology Fortune Center, 
Building 5, Incubation Park, Tianfu 
Road, Chengdu Hi-Tech Industrial 
Development Zone, Chengdu, Sichuan, 
China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống được; 

phầm mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải xuống được; kính mắt 3D, phim hoạt hình, 
điện thoại thông minh. 

 
Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí); cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 
tuyến, không tải xuống được, cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ 
cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cho thuê thiết bị trò chơi; tổ chức quay 
giải xổ số. 

 
 
 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 
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(210) 4-2015-12839 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) CHENGDU WESTHOUSE 

INTERACTIVE ENTERTAINMENT 
CO., LTD  (CN) 
3F, Suite A, Technology Fortune Center, 
Building 5, Incubation Park, Tianfu 
Road, Chengdu Hi-Tech Industrial 
Development Zone, Chengdu, Sichuan, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống được; 

phầm mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải xuống được; kính mắt 3D, phim hoạt hình, 
điện thoại thông minh. 

 
Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí); cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 
tuyến, không tải xuống được; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ 
cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cho thuê thiết bị trò chơi; tổ chức quay xổ 
số. 

 

 
(210) 4-2015-12840 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) CALBEE, INC.  (JP) 

1-8-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ ngũ cốc ăn sáng; ngũ cốc được chế biến sẵn để ăn; thực phẩm ăn nhanh trên 

cơ sở ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc; thanh ngũ cốc; bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2015-12841 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 1.15.15; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, xanh lam, vàng, trắng, ghi 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm bánh mứt kẹo 
Công Tuyền  (VN) 
Số 339, Quán Rẽ, xã Mỹ Đức, huyện An 
Lão, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 30: Kẹo; bánh ngọt; bánh mỳ. 
 

 
(210) 4-2015-12842 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; A5.3.14; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, xanh lam, xanh nước biển, 

vàng, trắng, ghi, cam 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm bánh mứt kẹo 
Công Tuyền  (VN) 
Số 339, Quán Rẽ, xã Mỹ Đức, huyện An 
Lão, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; mứt ướt. 
 

Nhóm 30: Kẹo; bánh ngọt; bánh mỳ. 
 
 

(210) 4-2015-12843 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, xanh lam, trắng, ghi 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm bánh mứt kẹo 
Công Tuyền  (VN) 
Số 339, Quán Rẽ, xã Mỹ Đức, huyện An 
Lão, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; mứt ướt. 
 

Nhóm 30: Kẹo; bánh ngọt; bánh mỳ. 
 

 
(210) 4-2015-12844 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A11.3.4; A26.1.24; 25.1.25; 25.1.9 
(731) Công ty TNHH dịch vụ Lê Huy  

(VN) 
60-62 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn (cung cấp các bữa ăn 
nhanh). 

 

 
(210) 4-2015-12845 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.5; 3.4.1; A3.4.4; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, vàng, đỏ 
(731) Hoàng Nguyên  (VN) 

3.3 lô C1, tầng 4, chung cư 189B Cống 
Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-12846 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1; 25.5.1 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xây dựng Toàn Cầu K 
O N I S H I   (VN) 
965/28 Quang Trung, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy phun chống thấm, máy nén khí, máy bơm keo, 

kim bơm keo, keo xử lý nứt thấm, ống bơm xi lanh, hóa chất chống thấm, lưới, vải thủy 
tinh chống thấm, mũi khoan. 

 

 
(210) 4-2015-12847 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Hồ Thanh Nhanh  (VN) 

378D/14B khu vực 3, phường An Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 
 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm các loại. 
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(210) 4-2015-12848 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH Hoàng Ca Go  

(VN) 
24 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón). 
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo các sản phẩm: quần áo, mũ (nón). 
 

 
(210) 4-2015-12849 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; A3.7.24; 3.7.19 
(731) CHENG SHIN RUBBER LND. CO., 

LTD.  (TW) 
No.215, Meei-Kong Road, Huang-TS'O 
Village, Ta-Suen, Chang-Hwa Hsien, 
Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp xe, lốp cho bánh xe cộ; săm cho lốp xe cộ; van cho lốp xe cộ; bơm hơi 

(phụ tùng của xe cộ) để bơm lốp xe; miếng vá bằng cao su dính để vá săm xe; lót lốp 
bánh xe (lốp bánh xe); ta lông dùng để đắp lại lốp xe; túi bọc lốp xe ô tô dự phòng, bánh 
xe đạp; bộ đối trọng cho bánh xe cộ; phanh xe đạp; thiết bị tăng xích (tăng sên) của xe 
đạp; yên xe đạp; ghế ngồi xe đạp (là bộ phận của xe đạp); xích xe đạp, giá treo bình nước 
dùng cho xe đạp (là bộ phận của xe đạp); giỏ xe đạp; xe đạp; xe đạp điện; xe máy; xe 
máy điện; xe địa hình bốn bánh; thuyền; máy bay; xe điện; dù để nhảy dù; xe trượt tuyết 
dùng cho mục đích vận chuyển; xe mô tô nước (xe cộ cho việc đi lại dưới nước); xe điện 
nhỏ dùng để di chuyển khi chơi gôn; xe đẩy trẻ em; xe thô sơ do súc vật kéo, xe lăn dùng 
cho người tàn tật; tay nắm ghi đông xe đạp (ghi đông xe đạp); xe đẩy bằng tay để chở 
hàng tạp hóa. 

 

 
(210) 4-2015-12850 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) CHENG SHIN RUBBER lND. CO., 

LTD.   (TW) 
No.215, Meei-Kong Road, Huang-TS'O 
Village, Ta-Suen, Chang-Hwa Hsien, 
Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 12: Lốp xe, lốp cho bánh xe cộ, săm cho lốp xe cộ; van cho lốp xe cộ, bơm hơi 
(phụ tùng của xe cộ) để bơm lốp xe, miếng vá bằng cao su dính để vá săm xe, lót lốp 
bánh xe (lốp bánh xe), ta lông dùng để đắp lại lốp xe; túi bọc lốp xe ô tô dự phòng, bánh 
xe đạp, bộ đối trọng cho bánh xe cộ; phanh xe đạp, thiết bị tăng xích (tăng sên) của xe 
đạp; yên xe đạp, ghế ngồi xe đạp (là bộ phận của xe đạp); xích xe đạp, giá treo bình nước 
dùng cho xe đạp (là bộ phận của xe đạp); giỏ xe đạp, xe đạp; xe đạp điện, xe máy, xe máy 
điện, xe địa hình bốn bánh thuyền, máy bay, xe điện, dù để nhảy dù xe trượt tuyết dùng 
cho mục đích vận chuyển; xe mô tô nước (xe cộ cho việc đi lại dưới nước), xe điện nhỏ 
dùng để di chuyển khi chơi gôn, xe đẩy trẻ em, xe thô sơ do súc vật kéo, xe lăn dùng cho 
người tàn tật tay nắm ghi đông xe đạp (ghi đông xe đạp); xe đẩy bằng tay để chở hàng tạp 
hóa.  

 

 
(210) 4-2015-12851 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) SHOWA CORPORATION  (JP) 

1-14-1, Fujiwara-Cho, Gyoda City, 
Saitama, 361-8506 JAPAN  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển điện tử dùng cho xe hai bánh có động cơ, thiết bị điều khiền 

điện tử dùng cho xe ô tô, thiết bị điều khiền điện tử dùng cho bộ giảm sóc của xe hai bánh 
có động cơ, thiết bị điều khiển điện tử dùng cho bộ giảm sóc của xe ô tô, thiết bị điều 
khiển điện tử dùng để điều chỉnh độ cao cho xe của xe hai bánh có động cơ, thiết bị điều 
khiền điện tử dùng để điều chỉnh độ cao cho xe của xe ô tô.  

 
Nhóm 12: Xe hai bánh có động cơ cùng các phụ tùng và linh kiện cúa chúng; xe ô tô 
cùng các phụ tùng và linh kiện của chúng, bộ giảm sóc của xe hai bánh có động cơ; bộ 
giảm sóc dùng cho xe ô tô; thiết bị giảm sóc được điều khiển bằng điện tử; phuộc trước 
của xe hai bánh có động cơ; hệ thống điều chỉnh độ cao cho xe cộ.  

 

 
(210) 4-2015-12852 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.   (JP) 
8- 1, Tatsumi - 1 - chome, Ikuno-ku 
Osaka 544 - 8666, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy trắng và chế phẩm dùng để giặt, chế phẩm làm sạch, chế 

phẩm đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm; nước 
xức tóc, kem đánh răng; chế phẩm dưỡng môi không chứa thuốc (mỹ phẩm), chất làm 
bóng môi (mỹ phẩm).  
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(210) 4-2015-12853 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH Hoàng Ca Go  

(VN) 
24 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ (nón). 
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo các sản phẩm: quần áo, mũ (nón).  
 

 
(210) 4-2015-12854 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.5.20 
(731) Ngô Trọng Huy  (VN) 

264B Bạch Đằng, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo (trang phục), đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục); thắt lưng 

đựng tiền (trang phục); găng tay (trang phục).  
 

 
(210) 4-2015-12855 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.7.24; A25.1.10; 25.1.6; 2.1.13 
(591) Nâu; cam; xám; trắng; vàng; xanh lá cây 

đậm; xanh lá cây nhạt; xanh dương; xanh 
lá cây, vàng; đỏ; xanh đen 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hợp Nhất Nông (UNI-FARM CO., 
LTD)    (VN) 
97/23A Hưng Phú, phường 8, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất điều hòa sinh trưởng cho cây trồng.  
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(210) 4-2015-12856 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.11; A5.5.20; A5.5.21; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hợp Nhất Nông (UNI-FARM CO., 
LTD)   (VN) 
97/23A Hưng Phú, phường 8, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất điều hòa sinh trưởng cho cây trồng.  

 

 
(210) 4-2015-12857 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.5.16; 6.1.2; 26.5.1; A26.11.9; 26.3.1; 

24.15.21; 7.3.11 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hợp Nhất Nông (UNI-FARM 
CO.,LTD)  (VN) 
97/23A Hưng Phú, phường 8, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất điều hòa sinh trưởng cho cây trồng.  

 

 
(210) 4-2015-12858 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.7.24; 5.3.20; 1.3.1; A6.19.9; 5.7.25; 

A6.19.11 
(591) Xanh da trời, nhạt, nâu, vàng, vàng nhạt, 

vàng đậm, nâu, cam, xanh lá cây, đỏ, 
xanh lá cây nhạt, hồng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hợp Nhất Nông (UNl-FARM CO., 
LTD)   (VN) 
97/23A Hưng Phú, phường 8, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, chất điều hoà sinh trưởng của cây trồng. 
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(210) 4-2015-12859 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Đen, xanh lá cây, cam 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hợp Nhất Nông (UNl-FARM CO., 
LTD)   (VN) 
97/23A Hưng Phú, phường 8, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất điều hòa sinh trưởng cho cây trồng. 

 

 
(210) 4-2015-12860 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.5.16; A5.5.20; 26.1.1 
(591) Xanh dương, vàng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Bông Sen Việt Nam  (VN) 
296 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nông sản (các loại đậu: đậu xanh, phộng, đen, đỏ, ván, nành, ngự 

gạo), thực phẩm (thịt, thủy sản, rau, quả, cà phê, chè, đường, sữa, bánh, kẹo, ngũ cốc), 
thực phẩm chức năng, bột ngũ cốc, tinh bột, mỹ phẩm, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp 
chí, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối, quần áo, giày dép, cặp, túi, ví, hàng 
da, đồ uống (nước giải khát, bia, rượu), dụng cụ y tế, hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ 
nghệ, tranh, ảnh, các tác phẩm nghệ thuật, đồng hồ, kính mắt, hoa, hạt giống, đồ gia dụng 
(nồi, chảo, bếp, bát, lò vi sóng, máy giặt, tủ lạnh), thực phẩm đông lạnh (thịt, cá, tôm, 
cua, mực).  

 
Nhóm 43: Dịch vụ phục vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-12861 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.15.15 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ - tư vấn xây dựng 
Nguyên Bách  (VN) 
2 đường số 4, khu biệt thự Nam Phú, 
phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: hàng trang trí nội thất, thiết bị báo cháy, thiết bị báo trộm, khóa.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt khóa, tư vấn xây dựng. 
 

 
(210) 4-2015-12862 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; A5.3.15; 26.1.1; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây đậm, cam, đỏ, trắng, xanh lá 

cây 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sinh thái Thanh Nga  (VN) 
Đường Trần Hưng Đạo, tổ 1, khu phố 
Phú Thanh, phường Tân Phú, thị xã 
Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón lá; phân bón gốc; phân bón khoáng hòa tan.  

 

 
(210) 4-2015-12864 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 5.7.3; 1.15.11 
(591) Trắng, vàng, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 

Ba Khánh  (VN) 
Số 261 ấp Tân Quới Hưng, xã Trường 
An, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 
Long  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bún tươi; bánh phở; bánh canh; bánh hỏi; bánh lọt (thực phẩm được làm từ bột 

gạo và tinh bột gạo); bún dùng cho món bún bò Huế. 
 

 
(210) 4-2015-12865 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty TNHH Thuận Buồm  

(VN) 
Quốc lộ 13, phường An Thạnh, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 
 
 

 
(210) 4-2015-12866 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Phạm Hoàng Hiệp  (VN) 

Số 4 Quán Thánh, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ nhiếp ảnh. 

 
 

 
(210) 4-2015-12867 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.9.1; A26.4.24; 26.4.2 
(591) Đen, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Sơn  (VN) 
Phòng 309 tập thể Thông tấn xã Việt 
Nam, nhà 76 phố Thọ Lão, phường Đông 
Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; áo sơ mi; giày, bộ quần áo, dép; thắt lưng (trang phục).  
 

Nhóm 35: Xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán các sản phẩm; quần áo may sẵn; áo sơ mi, 
giày, bộ quần áo, dép, thắt lưng (trang phục).  

 
 

 
(210) 4-2015-12868 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.1.25; A3.7.24; 3.7.7 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại và dịch vụ Tân 
Thế Năm  (VN) 
Thôn Kinh Lũng, thị trấn Nam Giang, 
huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho chim. 
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(210) 4-2015-12870 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.1; 26.7.25; 26.3.23; A26.11.8 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Đạt  (VN) 
Xóm 1 thôn Bát Tràng, xã Bát Tràng, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Men gốm; men sứ; hợp phần để sản xuất gốm kỹ thuật; men tráng gốm; đất sét 

cao lanh;  dung dịch sét lỏng để làm đồ sứ; hợp phần gốm dùng để nung kết, thiêu kết.  
 

Nhóm 21: Đồ gốm; đồ gốm cho mục đích gia đình; đồ gốm để chứa đựng; đồ gốm cho 
mục đích trang trí, đồ sành; tượng bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thuỷ tinh; bộ đồ uống trà. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; trưng bày giới thiệu sản phẩm; mua bán các 
sản phẩm sau: men gốm; men sứ; hợp phần để sản xuất gốm kỹ thuật; men tráng gốm; đất 
sét cao lanh  dung dịch sét lỏng để làm đồ sứ; hợp phần gốm dùng để nung kết, thiêu kết; 
đồ gốm; đồ gốm cho mục đích gia đình; đồ gốm để chứa đựng; đồ gốm cho mục đích 
trang trí; đồ sành; tượng bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thuỷ tinh; bộ đồ uống trà. 

 

 
(210) 4-2015-12871 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; A12.3.11 
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Vũ Duy Trình  (VN) 
Thôn An Tào, xã Cương Chính, huyện 
Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 11: Bồn tắm; vòi nóng lạnh cho ống nước, hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen, 

chậu rửa gắn cố định; hệ thống ống dẫn nước.  
 

 
(210) 4-2015-12873 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.14; 1.15.23 
(591) Da cam, xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ AQUAPROTECH Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 69, ngõ 66 Triều Khúc, xã Tân 
Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; hệ thống làm sạch nước, hệ thống và thiết bị vệ sinh, dụng cụ 

nấu nướng dùng điện, cây nước nóng lạnh, đèn điện.  
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Nhóm 35: Quảng cáo; trưng bày sản phẩm; giới thiệu sản phẩm; nhập khẩu, xuất khẩu, 
mua bán các sản phẩm sau, bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước uống, thiết bị và máy móc 
làm sạch nước, máy lọc nước hệ thống làm sạch nước, thiết bị làm sạch nước, đèn điện, 
dụng cụ nấu nướng dùng điện, hệ thống và thiết bị nấu nướng, hệ thống và thiết bị vệ 
sinh, dung cụ nhà bếp, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, vật dụng giữ giấy vệ 
sinh, vòng và giá treo khăn tắm, chậu, chậu giặt, nước khoáng (đồ uống), đồ uống cung 
cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế), nước uống có muối lithi, 
nước uống tinh khiết đóng chai, đồ uống không cồn, cây nước nóng lạnh. 

 
 

 
(210) 4-2015-12874 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) SAGAMI CHAIN CO., LTD.  (JP) 

1709, Moritaka 1-chome, Moriyama-ku, 
Nagoya-shi, Aichi, 463-8535 Japan  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ.  

 
 

 
(210) 4-2015-12875 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) SAGAMI CHAIN CO., LTD.  (JP) 

1709, Moritaka 1-chome, Moriyama-ku, 
Nagoya-shi, Aichi, 463-8535 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ. 

 
 

 
(210) 4-2015-12876 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) SAGAMI CHAIN CO., LTD.   (JP) 

1709, Moritaka 1-chome, Moriyama-ku, 
Nagoya-shi, Aichi, 463-8535 Japan  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ. 
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(210) 4-2015-12877 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng Hoàng Quân  (VN) 
Số 1, ngách 19/2 đường Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; nước rửa tay; nước giặt. 

 

 
(210) 4-2015-12878 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.7.24; 26.4.2 
(591) Đỏ, hồng, hồng nâu, nâu vàng, vàng, 

vàng nhạt, da cam, tím, trắng, xanh lá 
cây, xanh lá cây nhạt, xanh dương 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hợp Nhất Nông (UNI-FARM CO., 
LTD)  (VN) 
97/23A Hưng Phú, phường 8, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất điều hòa sinh trưởng cho cây trồng. 

 

 
(210) 4-2015-12879 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(731) Công ty TNHH cơ khí và 

thương mại Việt Cường  (VN) 
Số 494 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn 
Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng bằng thép: lưỡi cưa thép, băng thép, đai thép; tấm thép 

bán thành phẩm, dải thép để làm đai; lá và tấm kim loại. 
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(210) 4-2015-12880 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) SANOFI  (FR) 

54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, France 
(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược dùng để ngăn chặn và điều trị chứng huyết khối.  

 

 
(210) 4-2015-12881 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) SAVLON INTERNATIONAL LTD.  

(VG) 
Clarence Thomas Building, PO BOX 
4649, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Sữa rửa mặt; chế phẩm đánh răng; mỹ phẩm cho động vật; mỹ phẩm; tinh dầu; 

dầu ete; nước thơm dùng khi tắm (cho mục đích mỹ phẩm); xà phòng; chế phẩm để giặt; 
dầu gội đầu; nước rửa để hạn chế vi khuẩn (cho mục đích mỹ phẩm). 

 

 
(210) 4-2015-12882 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) SAVLON INTERNATIONAL LTD.  

(VG) 
Clarence Thomas Building, PO BOX 
4649, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy (văn phòng phẩm); giấy vệ sinh; khăn tay bỏ túi bằng giấy; khăn giấy để 

tẩy trang; khăn lau bằng giấy; khăn lau mặt bằng giấy; bao bì chai bằng bìa cứng hoặc 
giấy; ấn phẩm, dụng cụ viết; sách.  

 

 
(210) 

 
4-2015-12883 

 
(220) 

 
22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) L'OREAL SociÐtÐ Anonyme  (FR) 

14 rue Royale, 75008 PARIS - France 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm trang điểm. 
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(210) 4-2015-12884 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.15; A5.3.13; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Giống cây 
trồng Trung ương  (VN) 
Số 1 Lương Đình Của, phường Phương 
Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Hạt giống lúa; hạt giống ngô; hạt giống đậu tương; hạt giống lạc; hạt giống 
rau; củ khoai giống. 

 
 

 
(210) 4-2015-12885 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Giống cây 
trồng Trung ương   (VN) 
Số 1 Lương Đình Của, phường Phương 
Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Hạt giống lúa; hạt giống ngô; hạt giống đậu tương; hạt giống lạc; hạt giống 
rau; củ khoai giống. 

 
 

 
(210) 4-2015-12886 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Giống cây 
trồng Trung ương   (VN) 
Số 1 Lương Đình Của, phường Phương 
Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Hạt giống lúa; hạt giống ngô; hạt giống đậu tương; hạt giống lạc; hạt giống 
rau; củ khoai giống. 
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(210) 4-2015-12887 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh nước biển 
(731) Công ty TNHH Posco SS Vina  

(VN) 
Đường N1, khu công nghiệp Phú Mỹ II, 
huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Thép xây dựng bao gồm thép thanh vằn và thép hình.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các loại thép xây dựng.  
 

 
(210) 4-2015-12889 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại LHT  (VN) 
62 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao; các loại cờ và bàn cờ; cầu đá; cầu lông; vợt 

dùng để chơi cầu lông và bóng bàn. 
 

 
(210) 4-2015-12890 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại LHT   (VN) 
62 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao; các loại cờ và bàn cờ; cầu đá; cầu lông; vợt 

dùng để chơi cầu lông và bóng bàn. 
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(210) 4-2015-12892 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; 1.15.15; 1.15.21; 5.7.12 
(731) THE CONCENTRATE 

MANUFACTURING COMPANY OF 
IRELAND (also trading as Seven-Up 
International)  (BM) 
Corner House, 20 Parliament Street, 
Hamilton, Bermuda  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước có ga (đồ uống), và các loại đồ uống không cồn 

khác; đồ uống trái cây và nước ép trái cây; xi rô và chế phẩm để làm đồ uống. 
 

 
(210) 4-2015-12894 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) YOKO ALLOY WHEELS CO., LTD.  

(TH) 
168/1-2 Moo 5, Pantai-Norasingh, 
Muang District, Samutsakorn 74000 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn; mỡ để bôi trơn; dầu để bôi trơn; chất bôi trơn dùng cho vũ khí; mỡ 

công nghiệp; dầu công nghiệp; dung dịch để cắt, dầu động cơ. 
 

 
(210) 4-2015-12895 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.15.15; 26.2.7 
(731) YOKO ALLOY WHEELS CO., LTD.  

(TH) 
168/1-2 Moo 5, Pantai-Norasingh, 
Muang District, Samutsakorn 74000 
Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 12: Má phanh dùng cho xe ô tô; phanh cho xe cộ; lót phanh cho xe cộ; xéc măng 

phanh cho xe cộ; má phanh cho xe cộ.  
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(210) 4-2015-12896 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.14; 26.4.2 
(591) Tím, xanh lá cây nhạt, trắng 
(731) Lê Anh Đức  (VN) 

P1301, CT4A, khu đô thị Xa La, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 20: Kệ gỗ; khung tranh ảnh bằng gỗ; đồ gỗ mỹ thuật; tủ đựng; đồ đạc trong nhà; 

tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh (mua bán) các sản phẩm đồ trang trí nội thất, bao gồm: 
đồng hồ; tượng bằng kim loại quý; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý; kệ gỗ; khung 
tranh ảnh bằng gỗ; đồ gỗ mỹ thuật; tủ đựng; đồ đạc trong nhà; tác phẩm nghệ thuật bằng 
gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; đồ gốm; tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất nung 
hoặc thủy tinh; tượng bằng gốm, sứ, đất nung hoặc thủy tinh; bình cắm hoa; bình thủy 
tinh.  

 

 
(210) 4-2015-12897 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.3; A26.11.9; 3.4.18; A3.4.24; 

A3.4.25 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, 

hồng, xám, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất thực phẩm Hải Châu  (VN)
117H/21 Hoài Thanh, phường 14, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt heo khô; thịt bò khô; thịt nai khô; mực khô.  

 

 
(210) 4-2015-12898 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6 
(591) Vàng, xanh dương, xanh lá cây, đỏ, tì, 

nâu, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH chế tác mica 

Dĩnh Phong Phú   (VN) 
79 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 21: Khay; đĩa; ly; ca; chai lọ; chén (bát) tất cả làm bằng thủy tinh hữu cơ. 
 

 
(210) 4-2015-12899 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Duy Minh  (VN) 
164/12 khu phố 1, phường Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; nhẫn đeo tay; đồ trang sức; kim cương; đá quý.  
 

Nhóm 18: Túi xách; ví tiền; ba lô; ô (dù); va li; cặp học sinh; túi du lịch.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; vớ (tất); nón (mũ); thắt lưng (dây nịt); cà ra vát. 
 

Nhóm 35: Bán buôn vải, hàng may sẵn quần áo; giày dép; vớ (tất); nón (mũ); thắt lưng 
(dây nịt); cà ra vát, túi xách; ví tiền; ba lô; ô (dù); va li, cặp học sinh; túi du lịch, đồng hồ 
đeo tay; nhẫn đeo tay; đồ trang sức; kim cương; đá quý, tập hợp trưng bày các loại hàng 
hóa khác nhau.  

 

 
(210) 4-2015-12901 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A3.13.4; A3.13.24 
(591) Trắng, đỏ bordeau, vàng nghệ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ nghệ Nến 
Tốt  (VN) 
80/73/22 đường Hoàng Hoa Thám, 
phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Nến; nến thơm. 

 

 
(210) 4-2015-12902 (220) 22.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Mạnh Huy Phát  (VN) 
155 Trần Phú, phường Hải Châu 1, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-12903 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Cam, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Giải trí Di 
động   (VN) 
Lầu 4 Sogetraco Building, số 30 Đặng 
Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 

thông cho mục đích bán lẻ. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ thông tin liên lạc 
bằng mạng cáp quang; dịch vụ cho thuê thiết bị gửi tin nhắn; dịch vụ điện thoại. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ thông tin về lĩnh vực giải trí.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-12904 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A3.5.24; 3.5.1; 3.5.15; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thuý - Anh  
(VN) 
Quầy A21, trung tâm thương mại Sơn 
Long, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ba lô, ví tiền; dây da thuộc; ô che nắng; túi thể thao.  
 

Nhóm 25: Quần áo, trang phục; thắt lưng; yếm; mũ, giày; dép.  
 

 
(210) 4-2015-12905 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.9; A26.11.7; A26.11.12; 1.15.23
(591) Xanh lam, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và công 
nghệ Nam Dương  (VN) 
Số nhà 242B, ngõ 364 đường Giải Phóng, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hàn điện. 
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(210) 4-2015-12906 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH SACA Việt Nam  
(VN) 
Lô 203, khu đất dịch vụ Xa La, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước uống. 

 

 
(210) 4-2015-12908 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A2.3.23; 26.1.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Duy Quân  (VN) 
64/42 Đồng Đen, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện tóc, dịch vụ trang điểm, dịch vụ cắt sửa móng tay.  

 

 
(210) 4-2015-12909 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Đặng Đình Sơn  (VN) 

192 Nguyễn Công Phương, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-12910 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Nam Ka   (VN) 
6C5 Nam Long, đường Hà Huy Giáp, 
phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2015-12911 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Nam Ka   (VN) 
6C5 Nam Long, đường Hà Huy Giáp, 
phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-12912 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Trắng, đen, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Thái Đạt  (VN) 
Số 70/3 đường số 1, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất xử lý nước; hóa chất xử lý nước thải; hóa chất xử lý nước dùng cho 

công nghiệp; hóa chất để làm sạch nước.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-12913 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Trắng, đen, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Thái Đạt  (VN) 
Số 70/3 đường số 1, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất xử lý nước; hóa chất xử lý nước thải; hóa chất xử lý nước dùng cho 

công nghiệp; hóa chất để làm sạch nước.  
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(210) 4-2015-12914 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.4; 26.15.15; 26.11.3 
(591) Xanh, cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ kỹ thuật Thành 
Đạt   (VN) 
Số 71 đường bờ sông Quan Hoa, phường 
Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi hàng hóa: thiết bị văn phòng, thiết bị điện, điện tử 

(không bao gồm loa, đầu hát và ampli), máy vệ sinh công nghiệp, thiết bị điện lạnh, thiết 
bị giáo dục, điện thoại, thiết bị viễn thông; mua bán, đại lý ký gửi hàng hóa thiết bị hệ 
thống an ninh cụ thể là: máy quay phim (camera), thiết bị báo động, báo cháy, chống 
trộm, chống sét; mua bán, đại lý ký gửi hàng hoá nhạc cụ; dịch vụ quảng cáo thương mại 
trên các phương tiện thông tin đại chúng; mua bán, đại lý ký gửi hàng hóa thiết bị chống 
ẩm, thiết bị vật tư y tế, thiết bị công nghiệp (như là thang nhôm, xe đẩy hàng).  

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa: thiết bị điện tử, thiết bị điện lạnh, thiết bị viễn thông, nhạc 
cụ, sửa chữa thiết bị máy văn phòng.  

 
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12915 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Quang Sơn   (VN)

20 Lý Tự Trọng, phường 7, thành phố 
Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Nhân hạt điều; hạt điều rang muối; hạt điều chiên; hạt điều sấy khô; hạt điều 

tẩm gia vị (tất cả đều là hạt điều đã sơ chế, chế biến và bảo quản).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu hạt điều, hạt điều đã sơ chế, chế biến, bảo quản và 
sấy khô, hạt điều (dạng bánh kẹo), thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc (từ hạt điều). 
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(210) 4-2015-12916 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Hồng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu thủy sản Cửu Long An 
Giang  (VN) 
90 Hùng Vương, khóm Mỹ Thọ, phường 
Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh 
An Giang  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy hải sản.  

 

 
(210) 4-2015-12917 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.7; 26.1.2; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh, trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu thủy sản Cửu Long An 
Giang  (VN) 
90 Hùng Vương, khóm Mỹ Thọ, phường 
Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh 
An Giang  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy hải sản.  

 

 
(210) 4-2015-12919 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.5.3; 4.5.2; 26.3.1 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Nguyễn Minh Chánh  (VN) 
386/57F Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  

 

 
(210) 4-2015-12921 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất sơn 
Quốc Tế  (VN) 
Số 167 đường Trần Nguyên Hãn, phường 
Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh 
Bắc Giang  
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(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn chịu lửa. 
 
 

 
(210) 4-2015-12923 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.1.6; 26.4.2 
(591) Đen, xanh dương, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại xuất nhập khẩu 
Toàn Tâm  (VN) 
360 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm 

chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

 
(210) 4-2015-12924 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.3.5 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xe điện DK Việt Nhật   (VN) 
Số 6, Lê Quý Đôn, phường Tam Thanh, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện và các phụ tùng của xe máy điện, 

« tô điện, xe đạp điện.  
 
 

 
(210) 4-2015-12925 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6 
(591) Đỏ, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Hoa Ngọc Hà  (VN) 
23A/2 đường 27, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2015-12927 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần thiết bị 

Peteco Việt Nam  (VN) 
Lô TT2, dãy A, ô số 10 Bắc Linh Đàm, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Dụng cụ cơ khí chạy điện bao gồm các công cụ máy móc chạy bằng điện năng 

và phụ kiện cụ thể là: máy khoan, máy mài, máy cắt, máy bào, máy đánh ráp, máy cưa, 
máy đầm, máy hàn điện, búa điện, lưỡi cưa (bộ phận của máy), đá cắt (bộ phận của máy); 
đá mài (bộ phận của máy), mũi khoan (bộ phận của máy), dầu cặp máy khoan (bộ phận 
của máy), máy nổ, máy bơm; máy phát điện, máy nén khí. 

 

 
(210) 4-2015-12928 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A15.9.18 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và điện tử Trường 
Thịnh  (VN) 
4/23A đường 25, khu phố 5, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ lưu điện UPS dùng cho cửa cuốn; bộ biến đổi dòng điện (inverter); bình ắc-

quy. 
 

 
(210) 4-2015-12929 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A15.9.18 
(591) Trắng, xanh lá cây nhạt, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và điện tử Trường 
Thịnh  (VN) 
4/23A đường 25, khu phố 5, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Bộ lưu điện UPS dùng cho cửa cuốn; bộ biến đổi dòng điện (inverter); bình ắc-

quy. 
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(210) 4-2015-12931 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.12.1; 1.3.1; 1.3.2 
(591) Xanh lá, xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần học thuật 
thông minh  (VN) 
Số 3A1, đường Liên Cơ, phố Nguyễn Cơ 
Thạch, phường Mỹ Đình 1, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; tư vấn du học; dịch vụ dịch thuật nhằm mục đích hỗ trợ giáo 

dục, văn hóa. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12932 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.15.15; 26.13.25; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Vàng, xanh đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VNIS Việt Nam  
(VN) 
Số 3A1, đường Liên Cơ, phố Nguyễn Cơ 
Thạch, phường Mỹ Đình 1, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; tư vấn du học; dịch vụ dịch thuật; dịch vụ tổ chức triển lãm, 

hội thảo nhằm mục đích hỗ trợ giáo dục, văn hóa. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12933 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Hồng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SHYNH HOUSE  
(VN) 
278/26 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Hoạt động dịch vụ: tư vấn về chăm sóc sắc đẹp cho người. 
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(210) 4-2015-12934 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; A5.3.13; A5.3.14; A3.13.18; 

A3.13.19 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Hội sản xuất tơ Hồng Đô  (VN) 
Thôn 7, xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 22: Tơ tằm dạng thô; kén tằm; tơ tằm phẩm cấp thấp. 
 

Nhóm 23: Chỉ và sợi tơ tằm; tơ kéo thành sợi; tơ tằm đã xe thành sợi. 
 

 
(210) 4-2015-12935 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A3.9.4; 4.5.3; 8.7.5; 4.5.2 
(591) Đỏ đậm, đỏ nhạt, vàng, cam, xanh lá cây 

đậm, xanh lá cây nhạt, xanh dương đậm, 
xanh dương nhạt, tím, nâu, xám, trắng, 
đen 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại thực phẩm xuất 
nhập khẩu chế biến nông lâm 
thủy hải sản Năm Cô Gái  (VN) 
214 đường số 7, khu dân cư Trung Sơn, 
tổ 227, ấp 4B, xã Bình Hưng, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 30: Lương thực thực phẩm đã qua chế biến như: thực phẩm giàu tinh bột; thực 

phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo. 
 

 
(210) 4-2015-12936 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood  (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 
ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y. 

 
Nhóm 29: Đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; xúc xích; thịt hộp; cá hộp; rau sấy 
khô; chiết xuất của thịt. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; cacao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc. 

 
Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; 
nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; 
nước ép trái cây. 

 
Nhóm 33: Rượu; rượu khai vị. 

 

 
(210) 4-2015-12937 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 24.15.21; 7.15.6 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
phát triển công nghiệp và 
thương mại Thủy Nam  (VN) 
Số 125 đường Lê Duẩn, phường Tân 
Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai 
Châu 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; sản 

phẩm kim loại thường không xếp trong các nhóm khác. 
 

 
(210) 4-2015-12938 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Hùng Vinh  
(VN) 
79 Lê Hồng Phong, phường 7, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm; cửa sắt; mặt dựng nhôm; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho xây 

dựng. 
 

Nhóm 11: Chậu rửa (thiết bị vệ sinh). 
 

Nhóm 19: Mặt dựng kính; cửa gỗ; cửa kính. 
 

Nhóm 20: Gương soi; kệ kính; tủ kính. 
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(210) 4-2015-12939 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 6.1.2; 26.1.1; 25.1.5; A5.1.6 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, vàng, xanh da 

trời 

(540) 

  

(731) Cơ sở đường Thốt Nốt Thất 
Sơn  (VN) 
ấp Tô Hạ, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, 
tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Đường. 

 

 
(210) 4-2015-12941 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thiết bị và 
Chuyển giao công nghệ phát 
triển ASEAN  (VN) 
NV4.4 khu chức năng đô thị Tây Mỗ, 
phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán, keo dính dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng trong công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2015-12942 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thiết bị và 
Chuyển giao công nghệ phát 
triển ASEAN  (VN) 
NV4.4 khu chức năng đô thị Tây Mỗ, 
phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán, keo dính dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng trong công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-12943 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thiết bị và 
Chuyển giao công nghệ phát 
triển ASEAN  (VN) 
NV4.4 khu chức năng đô thị Tây Mỗ, 
phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán, keo dính dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng trong công nghiệp. 
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(210) 4-2015-12944 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.7; 3.7.16; A1.5.3; 26.1.2 
(591) Vàng, đỏ, cam, xanh dương, xanh lá cây, 

đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Con Cò Vàng  
(VN) 
23 lô B, đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-12946 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.7.3; 24.1.1; A1.1.10; 25.5.1 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, đen, xanh dương 

đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tập đoàn quốc 
tế Pháp Việt  (VN) 
23 lô B, đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-12947 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.4.7; 26.1.2; A1.1.10; A3.4.16 
(591) Vàng, đỏ, cam, xanh dương, đen, xám, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Con Nai Vàng  (VN) 
23 lô B, đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 
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(210) 4-2015-12948 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.7.3; 5.7.5; 26.1.2; 25.1.6 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, xanh dương đậm, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
công nghệ cao quốc tế Con 
Cò Vàng  (VN) 
23 lô B, đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-12949 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A17.2.2; 3.3.1; A3.3.24; 5.3.20 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

vàng, đỏ, xanh lá, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
công nghệ cao quốc tế Con 
Cò Vàng  (VN) 
23 lô B, đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 

 

 
(210) 4-2015-12950 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.15 
(591) Đen, đỏ hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
công nghệ cao quốc tế Con 
Cò Vàng  (VN) 
23 lô B, đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp.  
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(210) 4-2015-12952 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.15; 26.4.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Công nghệ cao Quốc tế Con 
Cò Vàng   (VN) 
23 lô B, đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 

 
 

 
(210) 4-2015-12953 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.6.6; A3.4.4; 1.15.11 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
công nghệ cao quốc tế Con 
Cò Vàng  (VN) 
23 lô B, đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 

 
 

 
(210) 4-2015-12954 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH điện thoại di 
động Thành Hưng  (VN) 
Thôn Mạch Tràng, xã Cổ Loa, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy tính bảng; thiết bị điện thoại; dây điện và cáp dùng 

trong thông tin liên lạc.  
 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) điện thoại di động, linh kiện điện tử, máy nghe nhạc, 
máy tính bảng.  
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(210) 4-2015-12955 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.1.4; 3.1.16 (540) 

  

(731) Nguyễn Bá Linh  (VN) 
Số nhà H85/46 K448 đường Trưng Nữ 
Vương, phường Hoà Thuận Đông, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 08: Bay thợ nề, bàn trát vữa. 

 

 
(210) 4-2015-12956 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.4; 1.15.15; A15.9.10; 13.1.6 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển xây dựng Tân Thượng 
Hải  (VN) 
Cụm 4, xóm Trại, phường Phú Diễn, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn trang trí bao gồm: đèn chùm, đèn bàn, đèn treo tường, đèn quạt, đèn thả, 

đèn tranh, đèn gương, đèn ngoài trời; thiết bị chiếu sáng bằng đèn led: đèn led tuýp các 
loại, đèn trần hắt sáng các loại, bóng đèn led đui xoáy E27 các loại, hệ thống đèn led 
chiếu sáng.  

 

 
(210) 4-2015-12957 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh da trời, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Âu Châu  (VN) 
930 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Diệt trừ động vật có hại, không dùng trong lĩnh vực nông nghiệp, diệt chuột. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ ngành hóa. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp; 
dịch vụ diệt cỏ dại. 
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(210) 4-2015-12958 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.4; A26.11.12 
(591) Vàng, đỏ, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ du lịch VIETJETTOUR  
(VN) 
87/2B Nguyễn Sĩ Sách, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; du lịch. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo; vui chơi giải trí. 
 

 
(210) 4-2015-12959 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Hộ kinh doanh Thanh Thanh  

(VN) 
162 Điện Hiên Phủ, khóm 4, phường 6, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo may sẵn, giày dép, mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-12960 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Doanh nghiệp tư nhân Hưng 

Phong  (VN) 
Số 99 Độc Lập, phường 3, thành phố Trà 
Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng trang sức, mỹ nghệ.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng bạc, đá quý.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ. 
 

Nhóm 40: Gia công vàng trang sức, mỹ nghệ.  
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(210) 4-2015-12961 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Nam Thiên An  (VN) 
KB17 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân 
Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán chăn, ga, gối, nệm, võng, võng xếp các loại.  

 

 
(210) 4-2015-12964 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dòng Sông Mới 
(New River Co.,Ltd)  (VN) 
Số 84, phố Phú Viên, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2015-12965 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Mediproduct  (VN) 
Số 4, ngách 26, ngõ 20 đường Mỹ Đình, 
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-12966 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và xuất nhập 
khẩu Đường Nguyên   (VN) 
Số nhà 68A6 Tân Mai, phường Tân Mai, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện, nồi áp suất đa năng (chạy điện), ấm siêu tốc (chạy điện), bếp từ, 
máy lọc nước uống, quạt điện.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-12967 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh   (VN) 
Lô D5A Tân Kiên - Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-12968 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.2; 26.4.4; 25.5.3; A19.13.21 
(591) Vàng, đen, nâu, trắng, nâu đỏ, xanh, tím 

nhạt, hồng, tím, hồng nhạt, xám, hồng 
sẫm 

(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 
thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh   (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-12969 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.1; 25.5.3; A19.13.21; 26.3.2 
(591) Vàng, vàng cam, xanh lá cây, xanh cốm, 

trắng, đỏ, hồng nhạt, nâu đỏ, nâu, xám, 
tím 

(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 
thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh   (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-12970 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.13.1; 26.1.6; 3.2.9; 26.4.1; 26.3.2; 

25.5.3; A19.13.21; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh nhạt, đen, xanh, trắng, vàng, 

vàng cam, nâu, xanh lá cây, dò, tím, nâu, 
vàng nhạt 

(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 
thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh   (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-12971 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.2.9; 25.5.3; 26.3.2; A19.13.21 
(591) Đỏ, xám, đen, tím, trắng, xanh, vàng, 

vàng cam, nâu, vàng nhạt, xanh cốm 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh   (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-12972 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.1; 26.3.2; 25.5.3; A19.13.21 
(591) Trắng, nâu đỏ, nâu, đỏ, đỏ nhạt, vàng 

nhạt, ghi, tím, xanh 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh   (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-12973 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tuệ Linh   (VN) 
Tầng 5 tòa nhà 29T1 đường Hoàng Đạo 
Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh đầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-12974 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OSAKA   (VN) 
Phòng 210, nhà A1, khu tập thể 5 tầng, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-12975 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OSAKA  (VN) 
Phòng 210, nhà A1, khu tập thể 5 tầng, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc.  
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(210) 4-2015-12976 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 2.9.4 
(591) Xanh sẫm, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông và công nghệ Tiên 
Phong  (VN) 
Số nhà 11, ngách 211, ngõ 171, phố 
Khương Trung, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (đã ghi sẵn), máy tính, thiết bị truyền và tái tạo âm thanh 

hoặc hình ảnh. 
 

 
(210) 4-2015-12978 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 2.9.4 
(591) Xanh sẫm, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông và công nghệ Tiên 
Phong   (VN) 
Số nhà 11, ngách 211, ngõ 171, phố 
Khương Trung, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, giải trí, dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy 

tính, thông tin giáo dục.  
 

 
(210) 4-2015-12979 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 2.9.4 
(591) Xanh sẫm, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông và công nghệ Tiên 
Phong   (VN) 
Số nhà 11, ngách 211, ngõ 171, phố 
Khương Trung, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính, tư vấn hỗ trợ về máy tính và quản trị hệ thống máy tính, xử 
lý cơ sở dữ liệu, thiết kế phần mềm máy tính, dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin, bảo 
dưỡng phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2015-12980 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 2.9.4 
(591) Xanh dương sẫm, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông và công nghệ Tiên 
Phong   (VN) 
Số nhà 11, ngách 211, ngõ 171, phố 
Khương Trung, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực bản quyền phần mềm máy tính, 

quản lý quyền tác giả, trọng tài và giải quyết tranh chấp.  
 

 
(210) 4-2015-12981 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

3/2  (VN) 
10 Công Trường Quốc Tế, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-12982 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần Korea 

United Pharm Int'l  (VN) 
Số 2A, đại lộ Tự Do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

 
(210) 4-2015-12985 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.3.5; 26.4.2; A26.4.24 
(591) Trắng, đen, vàng 
(731) Công ty TNHH Vùng Trời Mơ 

Ước D.B.S  (VN) 
Số 99A, tổ 41, KP8, đường Đồng Khởi, 
phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; mua bán thiết bị điện 

ảnh và truyền hình như máy quay phim, máy chụp ảnh, ống kính máy quay. 
 

Nhóm 41: Sản xuất phim; đào tạo nghề người mẫu, diễn viên; tổ chức và điều khiển hội 
thảo; dịch vụ giới thiệu phim; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; dịch 
vụ trường quay. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (dịch vụ do nhà 
hàng ăn uống thực hiện).  

 
 

 
(210) 4-2015-12986 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

nhựa Duy Tân  (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 06: Khuôn kim loại; đầu nối bằng kim loại cho ống dẫn; cán dao bằng kim loại; lá 

và tấm kim loại; tấm thép; đinh vít bằng kim loại. 
 

Nhóm 07: Lưỡi cắt (bộ phận máy móc); mâm kẹp lưỡi cắt (bộ phận máy móc; khuôn (bộ 
phận của máy); khớp nối trục (máy móc); dụng cụ (bộ phận của máy); lò xo (bộ phận của 
máy). 
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(210) 4-2015-12987 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.10; A1.1.5 
(591) Đen, xanh dương, trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH vật liệu xây 
dựng và trang trí nội thất 
Hiệp Phát  (VN) 
Kiốt 2A, 727 Âu Cơ, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán khoá cửa bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, chốt cửa bằng 

kim loại, bản lề cửa bằng kim loại, chặn cửa bằng kim loại, kẹp cửa kính bằng kim loại.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-12988 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; 26.3.23 
(591) Xanh dương đậm, cam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Vĩnh Nguyên  (VN) 
40/2 đường Y Ngông, phường Tân Tiến, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê, tiêu hạt. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-12989 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.15; 26.1.1; 1.5.1 
(591) Trắng, xanh nõn chuối 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thiện Oanh  (VN) 
1/13/1 Nguyễn Đình Khơi, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2015-12990 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.5.12; A1.1.20; A1.1.2 
(591) Đen, vàng, xanh dương, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

dịch vụ Học Tập Và Giải Trí 
Trực Tuyến  (VN) 
Nhà D7 lô A/D6, đường Nguyễn Phong 
Sắc kéo dài, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 36: Nghiệp vụ thanh toán; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ quản lý các 

tài khoản khách hàng; ủy thác tài sản; thông tin về tài chính; quản lý tài chính; dịch vụ 
chuyển vốn bằng điện tử; ủy thác quản lý tài chính. 

 

 
(210) 4-2015-12991 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.1.1; 2.5.1; 3.1.6; 2.7.23; A2.5.24; 

A21.1.4; A5.1.5 
(591) Xám, đỏ, xanh dương, trắng, xanh lá cây, 

đen, vàng, tím, ghi 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

dịch vụ Học Tập Và Giải Trí 
Trực Tuyến   (VN) 
Nhà D7 lô A/D6, đường Nguyễn Phong 
Sắc kéo dài, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cho 

thuê thiết bị trò chơi; thông tin giải trí.  
 

 
(210) 4-2015-12993 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH quảng cáo Tiếp 

Thị Gia Đình  (VN) 
365 Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giầy dép, tất (vớ), thắt lưng (dùng với trang phục), ba lô, túi 
xách, cặp sách, đồ dùng gia đình như nồi, xoong, chảo, bàn là, nồi cơm điện, bếp điện, tủ 
lạnh, máy giặt, ti vi, tủ bếp, kệ tủ bếp, sách, báo, tạp chí, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh như 
nước rửa chén, nước tẩy rửa sàn nhà, nhà tắm; quảng cáo; tiếp thị cho gia đình (giới thiệu 
sản phẩm, dịch vụ cho gia đình nhằm mục đích bán hàng); dịch vụ nghiên cứu và dịch vụ 
thông tin liên quan đến kinh doanh. 

 
Nhóm 38: Cung cấp các diễn đàn trực tuyến (online forum) để trao đổi thông tin theo các 
chủ đề khác nhau, dịch vụ cung cấp các kết nối vào cơ sở dữ liệu máy tính trong lĩnh vực 
mạng xã hội, giới thiệu và hẹn hò; cung cấp dịch vụ tán gẫu trực tuyến (chat room), bản 
tin điện tử cho những người sử dụng có đăng ký để truyền tin liên quan đến đời sống của 
nhóm cá nhân, sở thích chung, sở thích riêng, cộng đồng ảo, mạng xã hội, chia sẻ hình 
ảnh, âm thanh. 

 
Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch, đặt chỗ cho các chuyến 
đi; dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế.  

 
Nhóm 41: Tạp chí điện tử (không tải xuống được) bao gồm blog trong lĩnh vực giải trí, 
giáo dục, chính trị, văn hóa, kinh tế, khoa học và sở thích chung; sản xuất phim và các 
chương trình phát thanh truyền hình; sản xuất các chương trình vui chơi giải trí, giáo dục 
có thể chơi hoặc học trực tuyến; cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến; dịch vụ giáo dục 
đào tạo; dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi mang tính giáo dục, giải trí; dịch vụ câu lạc 
bộ sức khỏe; câu lạc bộ chăm sóc sắc đẹp (nhằm mục đích giải trí); dịch vụ tổ chức sự 
kiện không cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm máy vi tính; thiết kế website; tạo lập và duy trì 
website; tạo lập và duy trì các trang blog cho người khác; cung cấp các công cụ web cho 
phép người dùng cập nhật thông tin lên mạng, xem thông tin, tải thông tin và dữ liệu điện 
tử về thiết bị cá nhân; cung cấp công cụ web cho phép người dùng có thể tải dữ liệu, hình 
ảnh, âm thanh và video; cung cấp công cụ tìm kiếm trên Internet; phát triển phần mềm 
trong lĩnh vực quảng cáo, maketing trên mạng Internet; cho thuê phần mềm máy tính.  

 
 

 
(210) 4-2015-12994 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

dược liệu Mộc Hoa Tràm  (VN) 
1B Bà Triệu, phường 12, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2015-12995 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

dược liệu Mộc Hoa Tràm  (VN) 
1B Bà Triệu, phường 12, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-12997 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.7.17; 5.7.15; 5.3.20; 5.7.24 
(591) Đen, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kim Delta  
(VN) 
Số 55/19 đường Trần Hưng Đạo, phường 
6, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước ép hoa quả; nước uống tinh khiết; nước ngọt có ga. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-12999 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.9.1; 7.11.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Công Viên 
Mỹ Khê  (VN) 
Tầng 19, khách sạn Avatar, lô 120, 
đường An Thượng 2, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

 
(511)   Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí. 
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(210) 4-2015-13000 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.9.1; 7.11.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công viên 
Mỹ Khê   (VN) 
Tầng 19, khách sạn Avatar, lô 120, 
đường An Thượng 2, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

 
(511)   Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí. 

 

 
(210) 4-2015-13001 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.9.1; 7.11.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công viên 
Mỹ Khê   (VN) 
Tầng 19, khách sạn Avatar, lô 120, 
đường An Thượng 2, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

 
(511)   Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí. 

 

 
(210) 4-2015-13002 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
thiết bị y tế Phương Lê  (VN) 
Số 3 đường Vũ Phạm Hàm kéo dài, 
phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 

 

 
(210) 4-2015-13003 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.21; 1.15.15; 6.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh dương trắng, vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ vận chuyển Bảo Lộc 
Phát   (VN) 
18D Ngô Quyền, phường 6, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, nước uống tinh khiết.  
 

Nhóm 35: Mua bán nước uống tinh khiết, nước uống đóng chai. 
 

 
(210) 

 
4-2015-13006 

 
(220) 

 
25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.4.24 
(591) Đen, vàng đồng nhạt, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Động Lực  
(VN) 
Số 130 phố Hạ Đình, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Huấn luyện viên thể dục; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ hướng dẫn, 

giảng dạy. 
 

 
(210) 4-2015-13007 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.22; 5.5.19; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ thực phẩm quốc tế 101  
(VN) 
133/6 Đường số 4, phường 5, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Trà ướp lạnh; trà đã đông lạnh; trà; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở 

cà phê; bánh gatô nhỏ(bánh ngọt). 
 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống trên cơ sở mật ong không có cồn; xi rô dùng 
cho đồ uống; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; đồ uống từ nước quả ép 
không có cồn; đồ uống hỗn hợp; không có cồn. 

 

 
(210) 4-2015-13008 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh dương, xám 
(731) Công ty cổ phần lữ hành HG  

(VN) 
Số 47 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ điều hành tua du lịch; đại lý bán vé máy bay; dịch vụ 
vận chuyển khách du lịch bằng tàu thuyền; dịch vụ cho thuê tàu thuyền; dịch vụ vận tải 
hành khách bằng đường thủy, đường bộ.  

 

 
(210) 4-2015-13009 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Đỗ Văn Toàn   (VN) 

Tiểu khu Phú Mỹ, thị trấn Phú Xuyên, 
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ thể thao như: vợt tennis, vợt cầu lông, vợt bóng bàn, bàn 

bóng bàn, lưới cầu lông, lưới bóng bàn, lưới tennis, bóng thể thao.  
 

 
(210) 4-2015-13010 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 18.3.23 
(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

du thuyền BHAYA   (VN) 
Nhà lô số 81 Khu đô thị thương mại 
Marina Residenees Tuần Châu, phường 
Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ điều hành tua du lịch; đại lý bán vé máy bay; dịch vụ 

vận chuyển khách du lịch bằng tàu thuyền; dịch vụ cho thuê tàu thuyền; dịch vụ vận tải 
hành khách bằng đường thủy, đường bộ.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ lưu trú (cung cấp chỗ ở tạm thời); dịch vụ nhà hàng 
ăn uống.  

 

 
(210) 4-2015-13011 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 6.1.2; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH AZIMO Việt Nam  
(VN) 
Thôn Tân Phúc, xã Hồng Kỳ, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; thiết bị sưởi ấm; thiết bị để sinh hơi nước; thiết bị vệ sinh; 
thiết bị nấu nướng; thiết bị lọc nước.  

 
Nhóm 35: Mua bán thiết bị lọc nước; mua bán thiết bị sưởi ấm; mua bán thiết bị sinh hơi 
nước; mua bán các thiết bị phân phối nước và các thiết bị vệ sinh; mua bán vật liệu xây 
dựng. 

 

 
(210) 4-2015-13012 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Vũ Hồng Sơn   (VN) 
Thôn Đông Hạ, xã Nam Sơn, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; thiết bị sưởi ấm; thiết bị sinh hơi nước; thiết bị vệ sinh; 

thiết bị lọc nước; hệ thống điều hòa không khí.  
 

 
(210) 4-2015-13013 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Vũ Hồng Sơn  (VN) 
Thôn Đông Hạ, xã Nam Sơn, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; thiết bị sưởi ấm; thiết bị sinh hơi nước; thiết bị vệ sinh; 

thiết bị lọc nước; hệ thống điều hòa không khí.  
 

 
(210) 4-2015-13014 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Vũ Hồng Sơn  (VN) 
Thôn Đông Hạ, xã Nam Sơn, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; thiết bị sưởi ấm; thiết bị sinh hơi nước; thiết bị vệ sinh; 

thiết bị lọc nước; hệ thống điều hòa không khí.  
 

 
(210) 4-2015-13015 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 13.1.6; A13.1.11 (540) 

  

(731) Vũ Hồng Sơn  (VN) 
Thôn Đông Hạ, xã Nam Sơn, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; thiết bị sưởi ấm; thiết bị sinh hơi nước; thiết bị vệ sinh; 
thiết bị lọc nước; hệ thống điều hòa không khí.  

 
 

 
(210) 4-2015-13016 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HTlight Việt 
Nam  (VN) 
Số 27A đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn hồ quang; đèn trần; đèn treo; đèn xoắn; thiết bị chiếu sáng 

bằng đèn đi ốt phát quang.  
 
 

 
(210) 4-2015-13017 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Việt Tranh Đề  
(VN) 
41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 
 

 
(210) 4-2015-13018 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.3 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Việt Tranh Đề  
(VN) 
41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2015-13019 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; A2.5.24; A2.5.23 
(591) Da cam, xanh nước biển, vàng, xanh lá 

cây 
(731) SOLPLEXITY PTY LTD   (AU) 

19 King Street, BRIGHTON SA 5048, 
AUSTRALIA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo và giải trí; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy về thể dục 

thể hình thể chất; tổ chức trung tâm thể dục thể hình thể chất; dịch vụ giáo dục thể chất; 
hướng dẫn giáo dục thể chất; dịch vụ đào tạo thể dục thể hình thể chất; giảng dạy thể dục 
thể hình thể chất; giáo dục sức khỏe thể chất; dịch vụ đào tạo thể chất; trung tâm rèn 
luyện thể dục và thể chất, câu lạc bộ thể dục và thể chất và phòng tập thể dục và thể chất; 
dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe liên quan tới thể hình và thể dục; tổ chức lớp/khóa học thể 
dục; cung cấp trang thiết bị cho việc luyện tập thể dục; cung cấp các tiện nghi luyện tập 
thể dục; hướng dẫn, giảng dạy thể thao, thể dục và khiêu vũ; dịch vụ giải trí và giáo dục 
cho trẻ em; dịch vụ tư vấn hoặc cố vấn liên quan tới các dịch vụ kể trên; tư vấn và hướng 
dẫn (đào tạo) về lối sống; cung cấp thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cung 
cấp thông tin trực tuyến, về các dịch vụ kể trên.  

 
 

 
(210) 4-2015-13024 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.4.11; 26.1.1 
(591) Xanh lá; xanh nước biển; trắng; đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển DOK Việt Nam  (VN) 
Số 229, Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá đã qua chế biến; sữa; trứng; hải sản đã qua chế biến.  
 

Nhóm 35: Mua bán: các sản phẩm từ sữa, thịt cá, thuỷ hải sản đã qua chế biến, trứng.  
 

Nhóm 39: Du lịch, lữ hành nội địa.  
 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán ăn; quán cà phê.  
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(210) 4-2015-13025 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Hộ kinh doanh Lê Mạnh Hùng  

(VN) 
Thôn 3, xã Đông Thịnh, huyện Đông 
Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga, thiết bị lọc nước. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-13026 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Hộ kinh doanh Lê Mạnh Hùng  

(VN) 
Thôn 3, xã Đông Thịnh, huyện Đông 
Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga, thiết bị lọc nước. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-13028 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.1 
(731) YINPIN ELECTRONICS (SHENZHEN) 

CO., LTD.  (CN) 
No.45, Xinfeng Road, Nianfeng Village, 
Pingdi Town, Longgang District, 
Shenzhen, Guangdong, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Vành loa cho máy tăng âm; loa; ống nghe điện thoại; vỏ hộp loa; tai nghe; thiết 

bị điều khiển từ xa. 
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(210) 4-2015-13029 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.1 
(731) YINPIN ELECTRONICS (SHENZHEN) 

CO., LTD.  (CN) 
No.45, Xinfeng Road, Nianfeng Village, 
Pingdi Town, Longgang District, 
Shenzhen, Guangdong, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ trực tuyến liên quan đến loa và tai nghe; dịch vụ 

bán buôn và bán lẻ trực tuyến liên quan đến điện thoại di động; dịch vụ bán buôn và bán 
lẻ liên quan đến loa, tai nghe, máy thu thanh và thu hình, ống nghe điện thoại, micrô, thiết 
bị sạc pin, thiết bị điều khiển từ xa, điện thoại, thiết bị nghe nhìn cụ thể là điện thoại, thiết 
bị thu hình. 

 

 
(210) 4-2015-13030 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 15.7.1 
(591) Đen, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH chế tạo máy 

dược phẩm Tiến Tuấn  (VN) 
Lô IV - 19 khu công nghiệp Tân Bình, 
Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy trộn và tạo hạt ướt cao tốc; máy sấy và tạo hạt tầng sôi; máy xát hạt; máy 

nghiền búa; máy nâng hạ; máy trộn bột khô; máy ép gói; máy đóng nang; máy đùn và tạo 
hạt; máy lau viên; máy ép vỉ thuốc; máy đóng hộp; máy bao viên thuốc; khuôn (bộ phận 
của máy). 

 

 
(210) 4-2015-13031 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.4.24 
(591) Nâu, trắng, vàng 
(731) Hộ kinh doanh cà phê M  (VN) 

Số 51 đường Trần Nhật Duật, phường 
Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng phục vụ; quán cà phê, nước giải khát; quán kem. 
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(210) 4-2015-13032 (220) 25.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Thiên Hồng  (VN) 
15/11, đường Lê Chí Dân, khu phố 2, 
phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay (đồ trang sức, đồ kim hoàn); trâm (gài đầu) (đồ nữ trang); dây 

chuyền (đồ trang sức, đồ kim hoàn); đồ nữ trang rẻ tiền (đồ trang sức, đồ kim hoàn); đồ 
trang sức bằng ngà voi; đồ trang sức; đồ trang trí (đồ trang sức); nhẫn (đồ trang sức, đồ 
kim hoàn); hộp tráp nhỏ (để đựng đồ trang sức); đồ trang sức bằng kim loại; mặt đồng hồ 
(dùng trong sản xuất đồng hồ). 

 
Nhóm 16: Khay đựng màu vẽ. 

 
Nhóm 20: Khay, không bằng kim loại; khung tranh ảnh. 

 
Nhóm 21: Khay bàn ăn; khay tròn có nhiều ô; khay dùng cho mục đích gia đình; chậu 
hoa; bình, hũ đựng; chai lọ. 

 
Nhóm 24: Lụa (vải). 

 
Nhóm 25: Ghệt; guốc gỗ (giầy bằng gỗ). 

 
Nhóm 26: Cặp tóc; trâm cài tóc. 

 
Nhóm 28: Đồ trang trí cho cây noel (trừ những đồ chiếu sàng và đồ ngọt). 

 
Nhóm 35: Cửa hàng bán lẻ quần áo và phụ kiện thời trang cao cấp; cửa hàng bán lẻ đồ 
trang trí nhà cửa; cửa hàng bán lẻ đồ nội thất; cửa hàng bán lẻ đồ trang sức. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2015-13033 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 5.5.19; A5.5.22; A26.11.12; 

2.3.1; 25.5.25 
(591) Đen, trắng, xanh, đỏ, cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tân Hà Lan  (VN)
Số 8, tổ 13, cụm 3, Tứ Liên, Tây hồ, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, cụ thể: sản phẩm gel chăm sóc răng miệng, làm sạch răng, miệng, 

khử mùi hôi, giúp cho hơi thở thơm tho. 
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Nhóm 05: Chế phẩm dược, dùng cho y tế, chăm sóc và bảo vệ răng miệng, góp phần ngăn 
ngừa hôi miêng, nhiệt miệng, sâu răng. 

 

 
(210) 4-2015-13037 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại SII  (VN) 
Khu Ninh Kiều, thị trấn Trúc Sơn, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hóa chất công nghiệp, hóa chất dùng cho ngành chế biến thực phẩm, 

hóa chất dùng cho ngành dược, mực in, keo hóa học, chất màu, chất màu dùng để nhuộm, 
nhựa tổng hợp, phân bón, chế phẩm vi sinh dùng cho nông nghiệp, cao su, bột giấy, thức 
ăn chăn nuôi, mỹ phẩm, chế phẩm làm sạch, chế phẩm làm bóng, chế phẩm vệ sinh, dược 
phẩm, dụng cụ và thiết bị y tế, quần áo, túi sách, ba lô, dụng cụ thể dục thể thao, thiết bị 
tập thể thao, đồ gỗ nội thất (bàn ghế, giường tủ), máy tính, động cơ điện, thiết bị viễn 
thông, dây điện, tủ lạnh, ti vi, thiết bị âm thanh và hình ảnh, đồ ngũ kim. 

 

 
(210) 4-2015-13038 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại SII   (VN) 
Khu Ninh Kiều, thị trấn Trúc Sơn, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hóa chất công nghiệp, hóa chất dùng cho ngành chế biến thực phẩm, 

hóa chất dùng cho ngành dược, mực in, keo hóa học, chất màu, chất màu dùng để nhuộm, 
nhựa tổng hợp, phân bón, chế phẩm vi sinh dùng cho nông nghiệp, cao su, bột giấy, thức 
ăn chăn nuôi, mỹ phẩm, chế phẩm làm sạch, chế phẩm làm bóng, chế phẩm vệ sinh, dược 
phẩm, dụng cụ và thiết bị y tế, quần áo, túi sách, ba lô, dụng cụ thể dục thể thao, thiết bị 
tập thể thao, đồ gỗ nội thất (bàn ghế, giường tủ), máy tính, động cơ điện, thiết bị viễn 
thông, dây điện, tủ lạnh, ti vi, thiết bị âm thanh và hình ảnh, đồ ngũ kim. 

 
 

(210) 4-2015-13041 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.7.3; A19.7.16; 19.7.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) Hợp tác xã sản xuất thương 

mại và dịch vụ Đông Mai  (VN) 
Thôn Đông Mai, xã Nguyễn Huệ, thị xã 
Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2015-13042 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.7.3; 19.7.1; A19.7.16 
(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) Hợp tác xã sản xuất thương 

mại và dịch vụ Đông Mai   (VN) 
Thôn Đông Mai, xã Nguyễn Huệ, thị xã 
Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán rượu, bia, đồ uống hoa quả có cồn; đại lý xuất nhập khẩu rượu, bia, 

đồ uống hoa quả có cồn. 
 

 
(210) 4-2015-13043 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.15.15; 26.13.25; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Đỏ, cam 
(731) Vũ Thu Hường  (VN) 

Tổ 25, khu 2, phường Bạch Đằng, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán phở; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; cung cấp thức ăn, đồ uống 

do nhà hàng tự thực hiện; quán cà phê; khách sạn. 
 

 
(210) 4-2015-13044 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.1; A26.11.12; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ và 
thương mại Ashan  (VN) 
Số 7, lô 3, khu đô thị Đền Lừ 2, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ như: xe đạp điện, xe máy điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán xe đạp điện, xe máy điện, bình ắc quy, pin điện. 
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(210) 4-2015-13045 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.17; A26.11.8 
(591) Xanh dương, cam, xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ và 
thương mại Ashan  (VN) 
Số 7, lô 3, khu đô thị Đền Lừ 2, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ như: xe đạp điện, xe máy điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán xe đạp điện, xe máy điện, bình ắc quy, pin điện. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-13050 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Nâu 
(731) YEONG JU, YEO   (KR) 

503 Ho 115 Dong, 275, Banpo-daero, 
Seocho-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống; dịch vụ chuỗi nhà hàng; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quầy hàng đồ ăn nhẹ; nhà hàng chuyên về gà rán và bia.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-13051 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.3; A3.7.24 
(591) Trắng, đỏ, đen 
(731) YEONG JU, YEO   (KR) 

503 Ho 115 Dong, 275, Banpo-daero, 
Seocho-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 25: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống; dịch vụ chuỗi nhà hàng; nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ; quầy hàng đồ ăn nhẹ; nhà hàng chuyên về gà rán và bia. 
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(210) 4-2015-13052 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.3; A3.7.24 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) YEONG JU, YEO   (KR) 

503 Ho 115 Dong, 275, Banpo-daero, 
Seocbo-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống; dịch vụ chuỗi nhà hàng; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quầy hàng đồ ăn nhẹ; nhà hàng chuyên về gà rán và bia. 

 

 
(210) 4-2015-13053 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A2.1.23; 2.1.11; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần 5SPRO   (VN) 
Số 617 đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng, dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do 

nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống đã chế biến sẵn (do nhà hàng 
thực hiện); quán cà phê; quán rượu (quán bar).  

 

 
(210) 4-2015-13054 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH 3MC   (VN) 
Số 454 Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Các loại sơn thuộc nhóm này (không bao gồm sơn cách nhiệt, cách điện).  

 

 
(210) 4-2015-13055 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH 3MC  (VN) 
Số 454 Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, cà phê nhân tạo. 
 
 
 

 
(210) 4-2015-13056 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.2.1; 26.2.3; 26.1.1; 26.3.23; 7.3.1 
(591) Xanh da trời, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Thanh Niên Hà Nội  (VN) 
Tổ dân phố Đình, phường Đại Mỗ, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại, cửa cuốn bằng kim loại. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-13057 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Thành Đạt  
(VN) 
654 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-13058 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH giáo dục Bút 
Việt  (VN) 
42B Phan Đăng Lưu, Hòa Cường Bắc, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục và đào tạo; dịch vụ viết chữ đẹp; tổ chức các cuộc thi (giáo 

dục hoặc giải trí). 
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(210) 4-2015-13059 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A20.1.3; 26.13.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH giáo dục Bút 
Việt  (VN) 
42B Phan Đăng Lưu, Hòa Cường Bắc, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục và đào tạo; dịch vụ viết chữ đẹp; tổ chức các cuộc thi (giáo 

dục hoặc giải trí). 
 

 
(210) 4-2015-13060 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 6.1.2; 26.13.1; 1.3.1 
(591) Xanh lá, xanh đen, xanh nước biển, 

trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Xử lý Phế 
liệu rắn Việt Nam  (VN) 
Cụm công nghiệp Hoà Hội, ấp Bố Lớn, 
xã Hoà Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Tây 
Ninh 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu cao su dùng làm nhiên liệu. 
 

Nhóm 40: Tái chế hóa học chất thải; xử lý hóa học chất thải, xử lý phế liệu; tái tạo 
nguyên liệu từ chất thải, tái xử lý chất thải và phế liệu; phân loại chất thải và vật liệu tái 
chế (biến đổi). 

 

 
(210) 4-2015-13061 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.3.1; 6.1.2; 15.7.1; A15.7.2 
(591) Xanh lá, xanh đen, xanh nước biển, 

trắng, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Xử lý Phế 
liệu rắn Việt Nam   (VN) 
Cụm công nghiệp Hoà Hội, ấp Bố Lớn, 
xã Hoà Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Tây 
Ninh 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu cao su dùng làm nhiên liệu.  
 

Nhóm 40: Tái chế hóa học chất thải; xử lý hóa học chất thải, xử lý phế liệu; tái tạo 
nguyên liệu từ chất thải, tái xử lý chất thải và phế liệu; phân loại chất thải và vật liệu tái 
chế (biến đổi). 
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(210) 4-2015-13062 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.3.1; 6.1.2; 26.13.1; A5.5.20; 15.7.1; 

A15.7.2 
(591) Xanh lá, xanh đen, xanh nước biển, 

trắng, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Xử lý Phế 
liệu rắn Việt Nam   (VN) 
Cụm công nghiệp Hoà Hội, ấp Bố Lớn, 
xã Hoà Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Tây 
Ninh 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu cao su dùng làm nhiên liệu.  
 

Nhóm 40: Tái chế hóa học chất thải; xử lý hóa học chất thải, xử lý phế liệu; tái tạo 
nguyên liệu từ chất thải, tái xử lý chất thải và phế liệu; phân loại chất thải và vật liệu tái 
chế (biến đổi). 

 

 
(210) 4-2015-13063 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.1.1; A3.1.21; A3.1.24 
(591) Đen, hồng, xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Phú Thiên Ân  (VN) 
Số 101 tổ 4 ấp Thống Nhất, hương lộ 19, 
xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 
Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt xe máy.  
 

Nhóm 12: Phụ tùng xe máy: săm xe máy, lốp xe máy, vỏ xe máy, miếng vá bằng cao su 
có chất dính để sửa chữa săm xe, lọc gió xe máy, dây curoa xe máy. 

 

 
(210) 4-2015-13065 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as Toyota Motor 
Corporation)   (JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô, xe tải nhỏ (chuyên chở hành lý hoặc người); xe ô tô; thể thao; ô tô tải, 

« tô buýt, xe buýt đường dài; xe ô tô chạy điện cùng các bộ phận cấu trúc của xe ô tô 
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chạy điện và của xe có động cơ cụ thể là: động cơ, đầu máy, thân xe, phanh xe, cửa xe, 
bánh xe, tay lái, bộ truyền động.  

 

 
(210) 4-2015-13066 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as Toyota Motor 
Corporation)    (JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe tải nhô (chuyên chở hành lý hoặc người), xe ô tô thể thao, ô tô tải; « 

tô buýt, xe buýt đường dài, xe ô tô chạy điện cùng các bộ phận cấu trúc của xe ô tô chạy 
điện và của xe có động cơ cụ thể là: động cơ- đầu máy, thân xe, phanh xe của xe bánh xe, 
tay lái, bộ truyền động.  

 

 
(210) 4-2015-13067 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A9.7.19; 26.1.1; 25.1.5 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Lê Anh Đạt  (VN) 
75 Nguyễn Trường Té, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, cung cấp thức ăn do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2015-13069 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phượng Hoàng  
(VN) 
1364 quốc lộ 14, xã Tiến Thành, thị xã 
Đồng Xoài, tỉnh  Bình Phước  

 
(511)   Nhóm 09: Bộ biến đổi điện. 
 

Nhóm 11: Thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; thiết bị làm nóng nước dùng cho buồng 
tắm.  
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Nhóm 19: ống dẫn nước không bằng kim loại ( ống cứng).  
 

 
(210) 4-2015-13070 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; A26.1.24 (540) 

 

(731) Công ty TNHH T.I.G Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 60 ngách 6, ngõ 2, phố Đại Từ, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng, xe máy. 

 

 
(210) 4-2015-13071 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Lê Quang Minh  (VN) 
118/7 đường số 8, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 

 
4-2015-13072 

 
(220) 

 
26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.7.25; A26.3.5; 26.4.4; A26.11.9 
(591) Xám, xanh cô ban 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH PSORIASIS AND 
SKIN Việt Nam  (VN) 
Nhà C TT48 Tăng Bạt Hổ, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng 
dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, cao dán, vật liệu dùng để băng bó.  

 
Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế; môi giới thương 
mại, quảng cáo thương mại.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người.  
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(210) 4-2015-13073 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 7.3.11; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Vàng, đen, trắng, đỏ đô 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
dịch vụ ẩm thực Bếp Việt  (VN) 
Số 16, Lô D, đường Lê Hoàn, khu phố 
Unitown, phường Hòa Phú, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; căng tin; nhà hàng 

ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; cho thuê thiết bị nấu ăn.  
 

 
(210) 4-2015-13074 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; A26.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại dịch vụ  - cơ khí 
Tân Hưng Phát  (VN) 
82 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)  Nhóm 17: Chất dẻo bán thành phẩm; nhựa tổng hợp (bán thành phẩm); khuôn bằng êbônít, 

khuôn bằng cao su cứng; đệm lót; nhựa acrylic (bán thành phẩm). 
 

 
(210) 4-2015-13075 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Vàng, xanh nước biển, oải hương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
cơ điện lạnh Sao Việt  (VN) 
Số 99 tỉnh lộ 2, ấp Bàu Sim, xã Tân 
Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy thổi để nén, hút và vận chuyển khí; máy cán; máy gia công kim loại; quạt 

gió dùng cho động cơ điện và động cơ; cần trục (thiết bị nâng và nhấc); máy dập khuôn, 
máy rèn khuôn. 

 
Nhóm 09: Tụ điện; bộ đổi điện; bảng điều khiển điện; thiết bị điều chỉnh nhiệt. 

 
Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; hệ thống lọc khí, thiết bị lọc không khí; máy và 
thiết bị làm sạch không khí; thiết bị khử mùi không khí; quạt gió của ống khói, quạt gió 
của máy hút khói; thiết bị sấy khô, hút ẩm. 
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Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; 
lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; phục hồi lại máy móc bị hư hỏng một phần hoặc 
hoàn toàn; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 42: Thiết lập các bản vẽ xây dựng; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng 
lượng; thiết kế công nghiệp, thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế trang trí nội thất. 

 

 
(210) 4-2015-13076 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2 
(591) Vàng, xanh nước biển, oải hương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
cơ điện lạnh Sao Việt   (VN) 
Số 99 tỉnh lộ 2, ấp Bàu Sim, xã Tân 
Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mua bán: máy điều hòa không khí, 

lò sưởi, quạt gió); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt 
hành chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2015-13077 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh nước biển, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
cơ điện lạnh Sao Việt   (VN) 
Số 99 tỉnh lộ 2, ấp Bàu Sim, xã Tân 
Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mua bán: máy điều hòa không khí, 

lò sưởi, quạt gió); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt 
hành chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2015-13078 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Nam Thanh  
(VN) 
86/166 Ông ích Khiêm, phường 14, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; đồ đi ở chân; vật giữ ấm chân; quần áo may sẵn; giày; bít 
tất ngắn cổ, tất ngắn cổ. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-13079 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 25.1.25; 7.15.8 
(591) Nâu gỗ, đen, nâu gỗ sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Zentique  (VN) 
Số 542 đường Trần Hưng Đạo, phường 
02, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; hương liệu, cho đồ uống, trừ tinh dầu; trà ướp lạnh. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (hương thơm để thắp, hương trầm 
dùng để cúng tế, trà, trà trầm); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý 
về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-13080 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 25.1.25; 7.15.8 
(591) Nâu gỗ, đen, nâu gỗ sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Zentique   (VN) 
Số 542 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Hương, nhang; hương thơm để thắp, hương trầm dùng để cúng tế; tinh dầu; gỗ 

thơm 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (hương thơm để thắp, hương trầm 
dùng để cúng tế, trà, trà trầm); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý 
về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 
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(210) 4-2015-13082 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Amimi  (VN) 
Số 55 Tân Khai, phường 4, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 
 

 
(210) 4-2015-13083 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.3.23; 26.15.15 
(591) Xanh dương, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giấy Đồng Tiến 
Bình Dương  (VN) 
Thửa đất số 173, 1025 tờ bản đồ số 15, 
khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, bao bì các tông. 

 
 

 
(210) 4-2015-13085 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư Kim 

Long  (VN) 
Lô 2A, khu Liên Cơ, phường Cầu Diễn, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-13086 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Kim 

Long   (VN) 
Lô 2A, khu Liên Cơ, phường Cầu Diễn, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-13087 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A19.13.21; 26.4.1; 25.5.3; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh da trời, vàng, xanh 

dương sẫm, trắng, xanh cốm, hồng nhạt, 
nâu, đen, tím nhạt, tím 

(731) Công ty cổ phần Nghiên cứu 
Thảo dược Công nghệ cao 
Pháp Anh  (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-13088 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.1; 25.5.3; 26.3.2; A19.13.21 
(591) Trắng, đen, xám, vàng, nâu, xám, tím, 

xanh dương, vàng cam 
(731) Công ty cổ phần Nghiên cứu 

Thảo dược Công nghệ cao 
Pháp Anh   (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-13089 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.1; 26.3.2; 25.5.3; A19.13.21 
(591) Vàng, nâu, trắng, vàng nhạt, xám, đen, 

ghi, tím, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Nghiên cứu 

Thảo dược Công nghệ cao 
Pháp Anh   (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-13090 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.3.1; 25.5.25; 26.1.2; A19.13.21; 

26.4.1; 26.3.2; 25.5.3 
(591) Trắng, đen, vàng, đỏ, đỏ nhạt, vàng cam, 

xám, xanh nhạt, tím xanh, nâu 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh   (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-13091 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.1; A19.13.21; 26.3.2; 25.5.3; 

1.13.1; A26.11.9; A25.7.7; A25.7.6 
(591) Trắng, đen, xanh, xanh sẫm, vàng, nâu, 

đỏ, tím, xám 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh   (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-13092 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.3.9; 26.4.1; 25.5.3; 26.3.2; A19.13.21; 

A26.11.12; 2.9.4 
(591) Trắng, đen, kem, nâu, xanh, tím, tím 

nhạt, vàng, xanh cốm 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh   (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-13093 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.1; 26.3.2; A19.13.21; 25.5.3; 2.3.1; 

1.15.15; 2.9.1; A26.11.12 
(591) Nâu, hồng nâu, hồng, trắng, tím, xanh, 

vàng, hồng nhạt, xám 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh   (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2015-13094 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc. 
 

 
(210) 4-2015-13095 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, chất tẩy rửa không 
chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2015-13096 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2015-13097 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm; giống con vật nuôi làm thuốc; giống 

cây dược liệu; trái cây tươi; rau tươi. 
 

 
(210) 4-2015-13098 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, mua bán điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán 
mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 
tinh dầu; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, 
nước uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con 
giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu 
tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-13099 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Minh Thành  (VN) 
Số nhà 234 đường Chiến Thắng, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2015-13100 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần sinh học 

dược phẩm Biopro  (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-13101 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Đoàn Trọng Tân   (VN) 

Thôn Bảo Lộc, xã Võng Xuyên, huyện 
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-13102 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A25.7.21; A26.11.8 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Động Lực  
(VN) 
Số 130 phố Hạ Đình, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thể dục; giầy để chơi bóng đá; giày; giày thể thao; quần áo bơi, áo T-

shirt.  
 

Nhóm 28: Bóng tròn để chơi; cái vợt; bàn bi a; thiết bị rèn luyện hình thể; thiết bị tập thể 
dục; máy để luyện tập thân thể.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-13103 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A25.7.21; A26.11.8 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Động Lực  
(VN) 
Số 130 phố Hạ Đình, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thể dục; giầy để chơi bóng đá; giày; giày thể thao; quần áo bơi; áo T-

shirt.  
 

Nhóm 28: Bóng tròn để chơi; cái vọt; bàn bi a; thiết bị rèn luyện hình thể; thiết bị tập thể 
dục; máy để luyện tập thân thể.  
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(210) 4-2015-13104 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.3; 26.3.23 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
thương mại Nam Đại Dương  
(VN) 
Số 3, ngách 19/9 ngõ 19, phố Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu: quần đùi (quần áo), trang phục dệt kim, áo sơ 

mi, váy, áo khoác ngoài, bộ quần áo, áo thun ngắn tay, áo phông ngắn tay, áo dệt kim 
ngắn tay, quần áo bó, quần dài.  

 

 
(210) 4-2015-13105 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại BBT  
(VN) 
Số 129/25/2/7 đường liên khu 5-6, khu 
phố 6, phường Bình Hưng Hòa B, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn bán lẻ thực phẩm chức năng và dụng cụ sử dụng trong tập 

luyện thể dục thể thao, thể hình, quần áo sử dụng trong tập luyện thể thao, thể hình.  
 

 
(210) 4-2015-13106 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A2.9.16; 18.1.5; 18.1.23; A2.1.23 
(591) Trắng, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH Dịch vụ xích lô 

du lịch Không lo âu   (VN) 
Số 50, ngõ Phất Lộc, phường Hàng 
Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách 

du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; tham quan (du lịch); vận tải.  
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(210) 4-2015-13126 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH G B Q  (VN) 

Suối Cạn, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh 
Lâm Đồng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 44: Trang trại nuôi con giống; trang trại cây giống. 

 

 
(210) 4-2015-13127 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.1.12; A1.1.2; A25.7.5; 3.4.11; 

3.4.13; 25.1.5; A25.1.10 
(731) Công ty TNHH G B Q  (VN) 

Suối Cạn, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh 
Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 31: Dê giống. 

 

 
(210) 4-2015-13128 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH Robinson 

Pharma USA  (VN) 
63A Lạc Long Quân, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2015-13129 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 25.5.25; A11.3.3 
(591) Trắng, xanh đen, xanh dương 
(731) Hoàng Nhật Linh  (VN) 

13 Lê Hồng Phong, phường Phú Nhuận, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2015-13142 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.4.2 
(591) Xám, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại may mặc Vạn 
Phát  (VN) 
172 Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, trang phục lót nam và nữ. 

 
 

 
(210) 4-2015-13143 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A3.9.4 
(591) Xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
Thiên Hà  (VN) 
Phòng 6C2, tòa nhà Han Nam, số 65 
Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối: các loại rau củ quả, gạo, ngũ cốc, các loại hạt, đậu, hàng 

thực phẩm đóng hộp và tươi sống. 
 
 

 
(210) 4-2015-13145 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.1; 25.1.25 
(591) Đen, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Võ Việt Chung  (VN) 
115 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: áo dài, quần áo may sẵn, vải, giày dép.  
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(210) 4-2015-13146 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; A1.1.10; A25.7.7 
(591) Đỏ, cam, vàng, màu xanh lá cây, xanh 

nước biển, xanh nước biển đậm, hồng, 
vàng đậm 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Gam Ma  (VN) 
14/2A Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ chơi trẻ em, văn phòng phẩm, sản phẩm trang trí nội thất bằng gỗ. 

 
 

 
(210) 4-2015-13147 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 25.1.25 
(591) « liu, đỏ yên chi, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
giày Thượng Thăng  (VN) 
D5/42 ấp 4, thị trấn Tân Túc, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Giày. 

 
 

 
(210) 4-2015-13148 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

¸ Châu Asia  (VN) 
Lô E 2-3, đường số 10, KCN Hải Sơn 
(GĐ+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm dùng trong thể thao; mũ bảo hiểm dùng cho người 

đi xe đạp, xe máy. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm mũ bảo hiểm các loại. 
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(210) 4-2015-13149 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.9.1; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

¸ Châu Asia  (VN) 
Lô E 2-3, đường số 10, KCN Hải Sơn 
(GĐ+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm dùng trong thể thao; mũ bảo hiểm dùng cho người 

đi xe đạp, xe máy.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm mũ bảo hiểm các loại. 
 
 

 
(210) 4-2015-13160 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư giải 

trí Phước Sang   (VN) 
271 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; sản xuất phim; kinh doanh khu 

vui chơi giải trí.  
 
 

 
(210) 4-2015-13161 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư giải 

trí Phước Sang   (VN) 
271 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; sản xuất phim; kinh doanh khu 

vui chơi giải trí.  
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(210) 4-2015-13162 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Tung Việt   (VN) 
Số 9 đường 7A, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Săm lốp xe máy; nhông xích đĩa xe máy; vành xe máy; nan hoa xe máy; má 

phanh xe máy; đồ gác chân xe máy. 
 
 

 
(210) 4-2015-13164 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hàm Uyên  (VN) 
43/8 Nguyễn Văn Tố, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo các loại: quần áo lót nam giới, quần áo lót nữ giới.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo các loại: quần áo lót nam giới, quần áo lót nữ giới.  
 
 

 
(210) 4-2015-13165 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

gas Venus   (VN) 
Số 27, ngõ 172 Ngọc Hà, phường Ngọc 
Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu, ga.  
 

Nhóm 06: Sản phẩm làm bằng kim loại: bình, bồn, thùng chứa chất lỏng.  
 

Nhóm 32: Nước tinh khiết.  
 

Nhóm 35: Mua bán: xăng dầu, ga, bếp ga, khí hóa lỏng, hóa chất.  
 

Nhóm 39: Chiết nạp: ga, xăng dầu, khí hóa lỏng.  
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(210) 4-2015-13166 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.16; 3.7.10; A5.5.20; 1.15.15 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH yến sào Xứ 

Trầm Hương  (VN) 
90 Hoàng Văn Thụ, phường Vạn Thắng, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào đã qua sơ chế, yến sào (tổ chim yến ), yến sào tinh chế, yến sào chế 

biến.  
 

Nhóm 35: Mua bán yến sào đã qua sơ chế, yến sào (tổ chim yến), yến sào tinh chế, yến 
sào chế biến, nước giải khát làm từ yến sào.  

 

 
(210) 

 
4-2015-13167 

 
(220) 

 
26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị điện 
Tường An  (VN) 
Số nhà 45, ngõ 74 phố Thành Công, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện động cho điều khiển từ xa các tín hiệu; thiết bị báo động bằng âm 

thanh; thiết bị báo cháy; máy thu thanh và thu hình; công tắc điện; ổ cắm; phích cắm và 
các công cụ tiếp xúc khác; chuông cửa điện; đèn đi-ốt phát quang. 

 

 
(210) 4-2015-13168 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.7.1; A5.3.14; 2.9.14; A2.9.15; 26.1.4; 

26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, nâu 
(731) Quách Nghiệp Nghĩa   (VN) 

190 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 6, 
thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê. 
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(210) 4-2015-13169 (220) 26.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 7.3.11 
(591) Nâu, da cam, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Lộc An Phát   (VN) 
10 Trần Não, khu phố 5, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nguyên phụ liệu và các sản phẩm dệt may; mua bán thiết bị xử lý rác 

thải; mua bán xe ô tô.  
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản.  
 

 
(210) 4-2015-13184 (220) 27.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.13.1 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đông dược 
Xuân Quang  (VN) 
53/2 quốc lộ 91, khóm Đông Thạnh, 
phường Mỹ Thạnh, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán kinh doanh: dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm 
chức năng dùng trong ngành y.  

 
Nhóm 44: Các dịch vụ về: bệnh viện, phòng khám; chăm sóc sức khỏe cho người; vật lý 
trị liệu; nhà nghỉ dưỡng bệnh; điều trị và phục hồi chức năng, phục hồi sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2015-13185 (220) 27.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.13.1 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đông dược 
Xuân Quang   (VN) 
53/2 quốc lộ 91, khóm Đông Thạnh, 
phường Mỹ Thạnh, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán kinh doanh: dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm 
chức năng dùng trong ngành y.  

 
Nhóm 44: Các dịch vụ về: bệnh viện, phòng khám; chăm sóc sức khỏe cho người; vật lý 
trị liệu; nhà nghỉ dưỡng bệnh; điều trị và phục hồi chức năng, phục hồi sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2015-13186 (220) 27.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.13.1 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đông dược 
Xuân Quang   (VN) 
53/2 quốc lộ 91, khóm Đông Thạnh, 
phường Mỹ Thạnh, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán kinh doanh: dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm 
chức năng dùng trong ngành y.  

 
Nhóm 44: Các dịch vụ về: bệnh viện, phòng khám; chăm sóc sức khỏe cho người; vật lý 
trị liệu; nhà nghỉ dưỡng bệnh; điều trị và phục hồi chức năng, phục hồi sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2015-13187 (220) 27.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.11.13 
(591) Xanh lá cây, vàng, xám, đỏ, cam, xanh 

cốm 

(540) 

  

(731) Đỗ Thị Kim Loan  (VN) 
204 Láng Me 1, xã Xuân Đông, huyện 
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 16: Tranh ảnh. 

 

 
(210) 4-2015-13188 (220) 27.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại và xuất nhập khẩu Việt 
Anh  (VN) 
Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện: phích cắm điện, ổ cắm điện, công tắc, dây nguồn, bảng điện, cầu 
dao điện, aptomat. 

 

 
(210) 4-2015-13189 (220) 27.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại và xuất nhập khẩu Việt 
Anh   (VN) 
Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn âm trần, đèn bàn, đèn led, đèn pha, máy điều hòa không khí, bình nước 

nóng (thiết bị cung cấp nước nóng).  
 

 
(210) 4-2015-13201 (220) 27.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.3; A26.4.6; 26.1.1; 26.1.10 
(591) Xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thuật Hiệp Phát  (VN) 
333 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt vách ngăn, khung trần thạch cao, trần kim loại, nhôm kính, mặt dựng, 

cửa hoa, cửa xếp, cửa cuốn, cửa cổng chạy điện, hàng rào cửa thép cao cấp, cửa chống 
cháy, cửa thép ngăn lửa, cửa thép an toàn. 

 

 
(210) 4-2015-13202 (220) 27.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 2.1.8 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Giải pháp Quy 
trình Doanh nghiệp  (VN) 
Tòa nhà Anna Công viên phần mềm 
Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Lập trình máy vi tính; dịch vụ xử lý dữ liệu gồm: dịch vụ xử lý dữ liệu và sắp 

xếp theo bảng, dịch vụ cho thuê máy vi tính theo thời gian, dịch vụ thiết kế đồ họa.  
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(210) 4-2015-13203 (220) 27.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Ngô Hoàng Nguyễn Đạt Vũ 
Linh   (VN) 
Thôn Vĩnh Phú, xã Vĩnh Kim, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 
 
 
 

 
(210) 4-2015-13204 (220) 27.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Đăng Côi  (VN) 
Thôn Thống Nhất, xã Cam Phước Đông, 
thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: mỹ phẩm, nước hoa, túi xách, mắt kính.  

 
 
 
 

 
(210) 4-2015-13217 (220) 27.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 7.5.10; 26.1.2 
(591) Vàng, xanh, đỏ 

(540) 

 

(731) UBND huyện Vĩnh Lộc, tỉnh 
Thanh Hóa   (VN) 
Khu 3, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh 
Lộc, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 30: Chè lam. 
 

Nhóm 35: Mua, bán sản phẩm chè lam.  
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(210) 4-2015-13221 (220) 27.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.5.16; 26.1.2 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, đỏ, trắng, 

hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nước uống tinh khiết Bảy Sen 
Hồng  (VN) 
Thửa đất số « 21, lô 26, tờ bản đồ số 1 - 
KTĐC Mỹ Phước 3, đường NK3, khu 
phố 3A, phường Thới Hòa, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-13225 (220) 27.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.5; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Thị Anh Thư  (VN) 
04 chung cư H1, đường số 3, cư xá Chu 
Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều rang muối, hạt điều rang củi, hạt điều sấy. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-13226 (220) 27.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) TMP GLOBAL CO., LTD   (HK) 

Room 804, Sino Center, 582-592 Nathan 
Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc: diêm; thuốc lá điếu. 
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(210) 4-2015-13227 (220) 27.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Hướng  (VN) 
Thôn Kìm, xã Vũ Lạc, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 20: Gối; đệm. 
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường. 
 

 
(210) 4-2015-13228 (220) 27.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; 26.11.3; A1.1.10; A1.1.2; 

A26.11.8 
(591) Đỏ, vàng, cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ du lịch Hoàng Việt  
(VN) 
17 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế. 

 

 
(210) 4-2015-13229 (220) 27.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Hoàng Ngọc Quý   (VN) 
178 Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Chụp hình, quay phim.  

 

 
(210) 4-2015-13260 (220) 27.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH cấp thoát nước 
Kim Cúc  (VN) 
717/1B Lý Thường Kiệt, phường 11, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nguyên liệu vật tư ngành nước (ống nước, van, vòi).  
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(210) 4-2015-13261 (220) 27.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Trung 
Chính   (VN) 
Số 100 khu phố Bình Dương, quốc lộ 51, 
phường Long Bình Tân, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nguyên liệu làm cửa sổ bằng kim loại; cửa sổ bằng nhựa; vách ngăn 

bằng kim loại; cửa đi bằng kim loại; cửa đi bằng nhựa; vách ngăn bằng nhựa; vách ngăn 
bằng kính; lan can lối đi bằng kim loại.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-13262 (220) 27.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Trung 
Chính   (VN) 
Số 100 khu phố Bình Dương, quốc lộ 51, 
phường Long Bình Tân, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nguyên liệu làm cửa sổ bằng kim loại; cửa sổ bằng nhựa; vách ngăn 

bằng kim loại; cửa đi bằng kim loại; cửa đi bằng nhựa; vách ngăn bằng nhựa; vách ngăn 
bằng kính; lan can lối đi bằng kim loại.  

 
 
 

 
(210) 4-2015-13263 (220) 27.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Trung 
Chính  (VN) 
Số 100 khu phố Bình Dương, quốc lộ 51, 
phường Long Bình Tân, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nguyên liệu làm cửa sổ bằng kim loại; cửa sổ bằng nhựa; vách ngăn 

bằng kim loại; cửa đi bằng kim loại; cửa đi bằng nhựa; vách ngăn bằng nhựa; vách ngăn 
bằng kính; lan can lối đi bằng kim loại.  
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(210) 4-2015-13264 (220) 27.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 20.7.1; 1.13.1; 1.5.1; 26.4.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
tư vấn du học Vietlink 
Education  (VN) 
48 Bắc Đẩu, phường Thanh Bình, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; tư vấn giáo dục và du học.  

 

 
(210) 4-2015-13267 (220) 27.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 5.7.21; 26.5.1; A5.7.23; 

7.1.24; A7.1.11 
(591) Đen, vàng, xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thực phẩm 
An toàn Nguồn Sống Xanh  
(VN) 
Số 23 ngách 204/3, phố Hồng Mai, 
phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Các loại hoa quả tươi cụ thể: quả nho; quả táo; quả lê; quả cam; quả cherry; 

quả kiwi. 
 

 
(210) 4-2015-13269 (220) 27.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh lá cây, xanh dương 
(731) SUMESH PERINGETH   (IN) 

Peringeth House, Po Kozhummal, 
Peralam, Kannur Dist, Kerala 670522, 
India  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy tính (có thể tải về); chương trình máy tính để tìm 

kiếm người lao động, nhà tuyển dụng; chương trình máy tính để nhắn tin; chương trình 
máy tính để chia sẻ dữ liệu; chương trình máy tính để truyền tải các dữ liệu điện tử, hình 
ảnh, âm thanh, video thông qua mạng viễn thông, mạng không dây, mạng di động, mạng 
máy tính. 
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(210) 4-2015-13285 (220) 27.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thùy Linh Cát  (VN) 
25/4 Lê Duy Nhuận, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quần, áo, giày, đép, mũ (nón), thắt lưng (dùng trong 

trang phục), túi xách làm bằng da và giả da, va li, ba lô, cặp, ví. 
 

 
(210) 4-2015-13286 (220) 27.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.7.1 
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Huyền Thoại 
Nói  (VN) 
49 Bis Hậu Giang, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; cà phê bột; cà phê hòa tan.  

 

 
(210) 4-2015-13287 (220) 27.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 3.5.5; A3.5.24; 20.7.1 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Huyền Thoại 
Nói   (VN) 
49 Bis Hậu Giang, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; cà phê bột; cà phê hòa tan.  

 

 
(210) 4-2015-13288 (220) 27.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 3.5.5; A3.5.24; 20.7.1; 3.7.17 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Huyền Thoại 
Nói   (VN) 
49 Bis Hậu Giang, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; cà phê bột; cà phê hòa tan.  
 
 

 
(210) 4-2015-13289 (220) 27.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại quốc tế Liên Khôi  
(VN) 
70 đường số 1, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa DVD - MIDI karaoke; bộ khuếch đại âm thanh; loa; micrô; máy tính 

bảng; tivi.  
 
 

 
(210) 4-2015-13300 (220) 27.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Xanh dương, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thế Linh  (VN) 
28C/88, KP 13, phường Hố Nai, thành 
phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đệm, chăn, ga, gối, rèm.  

 
 

 
(210) 4-2015-13301 (220) 27.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.17.17; 24.17.25 
(591) Hồng, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thế Linh   (VN) 
28C/88, KP 13, phường Hố Nai, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đệm, chăn, ga, gối, rèm.  
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(210) 4-2015-13302 (220) 27.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.6; A3.7.24 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thế Linh   (VN) 
28C/88, KP 13, phường Hố Nai, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai   

 
(511)   Nhóm 20: Đệm ngủ; đệm lò xo (không dùng cho mục đích y tế); gối.  
 

Nhóm 24: Chăn; ga trải giường bằng vải; vỏ gối; vỏ đệm; rèm cửa bằng vải.  
 

Nhóm 35: Mua bán: đệm, chăn, ga, gối, rèm.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-13306 (220) 27.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.3.23; 18.1.23; A18.1.8 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Tô Thục Mai  (VN) 
201 Hà Tôn Quyền, phường 4, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vải may (vải dùng may quần áo, trang phục, balo, túi xách, mũ nón).  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa.  
 
 
 

 
(210) 4-2015-13323 (220) 27.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 25.1.25; A5.11.5; A5.5.20 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần KICHOO   (VN) 

Lô CP 02, khu A-Phú Mỹ Hưng, 105 
Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2015-13328 (220) 27.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

may Hùng Thịnh  (VN) 
629/4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; áo khoác; quần áo mặc ở nhà; váy đầm; quần áo thể thao. 

 

 
(210) 4-2015-13329 (220) 27.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

may Hùng Thịnh  (VN) 
629/4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; áo khoác; quần áo mặc ở nhà; váy đầm; quần áo thể thao. 

 

 
(210) 4-2015-13343 (220) 28.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A17.1.2; A26.11.8; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Nam 
Trường Thành  (VN) 
Tầng 4-A1, A2 khu Minh Khai, phố 
Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa ô tô. 

 

 
(210) 4-2015-13344 (220) 28.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Nam 
Trường Thành  (VN) 
Tầng 4-A1, A2 khu Minh Khai, phố 
Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa ô tô. 
 

 
(210) 4-2015-13360 (220) 28.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần TKN Việt Nam  
(VN) 
Số 52 tổ 15, Thủ Lệ, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 

 
(210) 4-2015-13366 (220) 28.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.3.13; 2.9.25; 25.5.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, da cam, 

hồng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quỳnh Vân   (VN) 
Lầu 15.3, chung cư Khánh Hội 2, 360A 
Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy. 

 

 
(210) 4-2015-13368 (220) 28.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển 
Quốc Tế  (VN) 
40/19 Trần Quang Diệu, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ.  

 

 
(210) 4-2015-13369 (220) 28.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH IGG Việt Nam  
(VN) 
44/8 đường số 16, khu phố 4, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
1775 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; dầu gội đầu.  
 

Nhóm 09: Khẩu trang dùng che khói, bụi, nắng.  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế: khẩu trang y tế , bao cao su.  
 

 
(210) 4-2015-13380 (220) 28.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A16.1.6; A20.1.3; 20.5.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn EZLAW  
(VN) 
Số 28, phố Nam Đồng, phường Nam 
Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh 

doanh. 
 

 
(210) 4-2015-13381 (220) 28.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Bùi Văn Trung  (VN) 
Thôn Duyên Hy, xã Định Hưng, huyện 
Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước. 

 

 
(210) 4-2015-13382 (220) 28.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Bùi Văn Trung   (VN) 
Thôn Duyên Hy, xã Định Hưng, huyện 
Yên Định, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước. 

 

 
(210) 4-2015-13384 (220) 28.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Du Ca Việt Nam  
(VN) 
Số 25, ngõ 31, đường Lương Khánh 
Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 39: Du lịch nội địa, du lịch quốc tế, tổ chức du lịch bằng tàu thủy, cho thuê tàu 
thuyền, tổ chức đi chơi trên biển, hướng dẫn khách du lịch, vận chuyển hành khách bằng 
« tô theo hợp đồng. 

 
 

 
(210) 4-2015-13385 (220) 28.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.9.1; A26.11.8 
(591) Vàng, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kisu Việt Nam  
(VN) 
109/1/11 Dương Bá Trạc, phường 1, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bếp các loại (bếp điện, bếp ga, bếp từ), chảo, xoong, dao, kéo. 

 
 

 
(210) 

 
4-2015-13387 

 
(220) 

 
28.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.1; A5.3.13; A26.11.12; A25.7.21 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng 

(540) 

  

(731) Khổng Thị Lê Nga  (VN) 
Số 162, phố Nguyễn Văn Cừ, phường 
Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, bánh mỳ, bánh sinh nhật (gatô). 

 
 

 
(210) 4-2015-13406 (220) 28.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hưng Hiệp Phát  
(VN) 
Số 62, ấp Long Hòa 1, xã Long Chữ, 
huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 
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(210) 4-2015-13428 (220) 28.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.3.9; 3.1.1 
(591) Vàng, hồng, xanh da trời, xanh chuối, 

cam, trắng, bạc 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ Đại 
Thế Giới  (VN) 
Tầng trệt toà nhà Savico, 66 Võ Văn 
Tần, phường Chính Gián, quận Thanh 
Khê, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi; trò chơi chỉ chơi trong nhà; trò chơi đông người. 

 
 

 
(210) 4-2015-13429 (220) 28.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 2.3.1; 2.3.5; 2.9.21 
(591) Xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và xuất nhập khẩu Việt Nam 
TRUST  (VN) 
Lô B2/D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và kí gửi các sản phẩm: thuốc lá điếu, xì gà, hạt đã qua chế biến, thực 

phẩm cho em bé, khoáng chất bổ sung cho thực phẩm, chất bổ sung protein dùng cho ăn 
kiêng. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-13441 (220) 28.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lợi Phong  (VN) 
F2/44B đường liên ấp 6-2, ấp 6, xã Vĩnh 
Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2015-13442 (220) 28.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.3; 4.3.3 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần Việt Hương  

(VN) 
Số 36 phố Đoàn Kết, phường Quang 
Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Bánh đậu xanh. 

 

 
(210) 4-2015-13448 (220) 28.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; A26.11.8; A26.1.24 (540) 

  

(731) Cơ sở Hoàng Phúc  (VN) 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 03: Sản phẩm sơn móng tay. 

 

 
(210) 4-2015-13449 (220) 28.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.4.24; A10.3.11; A10.3.13 
(591) Đen, trắng, xanh dương 
(731) 1. Bùi Thị Kim Dung  (VN) 

307A, toà A, chung cư Licogi 13, 164 
Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

2. Phạm Hồng Khương Linh  
(VN) 
1002 chung cư Hòa Bình Green, ngõ 376 
đường Bưởi, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

3. Phạm Hồng Nhung  (VN) 
Nhà T8 tầng 32 căn 23 chung cư Times 
City, 458 Minh Khai, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
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(511)   Nhóm 09: Báo điện tử; phần mềm báo điện tử.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng thời trang bao gồm túi, giầy, quần áo và các phụ kiện của 
chúng, mỹ phẩm, nước hoa; mua bán trực tuyến hàng thời trang bao gồm gồm túi, giầy, 
quần áo và các phụ kiện của chúng, mỹ phẩm, nước hoa; quảng cáo, tiếp thị kinh doanh 
và quản lý và tư vấn kinh doanh cho dịch vụ làm sạch và sửa chữa túi và phụ kiện chuyên 
nghiệp. 

 
Nhóm 36: Ký gửi các đồ vật quí giá; dịch vụ cầm đồ. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn, quán ăn, quán cà phê. 

 
 

 
(210) 4-2015-13464 (220) 28.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.9.1; 26.1.1 
(731) REN QI LONG  (CA) 

1499-1503 W. Pender St. Vancouver, 
British Columbia, Canada V6G0A7 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quí; hộp đựng đồ trang sức (hộp nhỏ); đồ trang trí (đồ 

kim hoàn, đồ trang sức); đồ trang sức; đồ nữ trang rẻ tiền (đồ trang sức, đồ kim hoàn); 
đồng hồ đeo tay.  

 
 

 
(210) 4-2015-13465 (220) 28.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.4 
(731) GAO YUN FENG   (CN) 

Vila No. 3, Block A14, 
BaoLiShuiYunChangTan Buildings, 
SongBei Town, SongBei District, Harbin, 
Heilongjiang Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quí; hộp đựng đồ trang sức (hộp nhỏ); đồ trang trí (đồ 

kim hoàn, đồ trang sức); đồ trang sức; đồ nữ trang rẻ tiền (đồ trang sức, đồ kim hoàn); 
đồng hồ đeo tay.  
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(210) 4-2015-13466 (220) 28.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH quốc tế Hàn - ý  

(VN) 
Số nhà 37, ngõ 470/61 đường Nguyễn 
Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, dược phẩm.  

 
 

 
(210) 4-2015-13467 (220) 28.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm tẩy trắng và các chế phẩm khác dùng trong giặt là; các chế phẩm 

làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; chất tẩy dùng trong giặt là, xà phòng.  
 
 

 
(210) 4-2015-13468 (220) 28.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tong Lan  (VN) 
Lô A-1G-CN, KCN Mỹ Phước 3, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán giày dép (keo dán dùng trong công nghiệp). 
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(210) 4-2015-13480 (220) 28.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.3 
(591) Xanh da trời 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Hoàng Bảo  (VN) 
Số 15/109 Võ Duy Ninh, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thang bằng kim loại, máng bằng kim loại (không dẫn điện), khay vận 

chuyển bằng kim loại, hộp đựng bằng kim loại (hộp rỗng), bồn chứa xăng dầu bằng kim 
loại, tủ đựng dụng cụ bằng kim loại (tủ rỗng), kết cấu thép xây dựng. 

 

 
(210) 4-2015-13483 (220) 28.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.3; 26.3.4; 25.5.25 
(591) Trắng, nâu, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Bình Dương  (VN) 
Số 274 phố Bạch Đằng, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch vụ xông hơi; dịch vụ mát-

xa; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2015-13486 (220) 28.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tư vấn Xây 
dựng Công trình Vật liệu Xây 
dựng  (VN) 
Số 235 Nguyễn Trãi, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; sàn gỗ công nghiệp.  
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(210) 4-2015-13487 (220) 28.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Huân Huyền  
(VN) 
Phố An Dương, phường An Tảo, thành 
phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị lọc nước uống.  

 

 
(210) 4-2015-13489 (220) 29.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.15.15; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, xanh rêu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tintintea  
(VN) 
Số 8, ngõ 8, phố Đội Nhân, phường Vĩnh 
Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn. 

 

 
(210) 4-2015-13500 (220) 29.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Phòng khám Chuyên khoa Tai 

Mũi Họng  (VN) 
294 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận 
Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2015-13501 (220) 29.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD.  

(IN) 
B-804, Premium House, Near Gandhi 
Gram Station, Off Ashram Road, 
Ahmedabad, Gujarat, India 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2015-13502 (220) 29.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD.  

(IN) 
B-804, Premium House, Near Gandhi 
Gram Station, Off Ashram Road, 
Ahmedabad, Gujarat, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2015-13520 (220) 29.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.5.1; 7.15.22; 3.13.1; 2.9.1 
(591) Vàng, tím, trắng, hồng, xanh lá cây nhạt, 

xanh dương, xanh dương nhạt, đen, ghi 

(540) 

  

(731) Phí Văn Quân  (VN) 
Số 23/80 Lê Lai, phường Lạc Viên, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, khăn giấy, giấy lau dùng cho gia đình. 

 

 
(210) 4-2015-13521 (220) 29.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 4.5.1; 7.15.22; 4.5.15; A7.1.11; 2.9.1; 

2.7.12; 3.13.1; 1.15.11 
(591) Vàng, tím, trắng, hồng, xanh lá cây, 

xanh lá cây nhạt, đen, đỏ, xanh dương, 
xanh dương nhạt 

(540) 

 

(731) Phí Văn Quân   (VN) 
Số 23/80 Lê Lai, phường Lạc Viên, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, khăn giấy, giấy lau dùng cho gia đình.  
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(210) 4-2015-13522 (220) 29.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 5.5.19; A5.5.22; 25.7.25 
(591) Đen, trắng, ghi 

(540) 

  

(731) Phí Văn Quân   (VN) 
Số 23/80 Lê Lai, phường Lạc Viên, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, khăn giấy, giấy lau dùng cho gia đình. 

 

 
(210) 4-2015-13526 (220) 29.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A3.9.4; 26.3.23 
(591) Cam, trắng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Phạm Nguyễn  (VN) 
114/103 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón. 

 

 
(210) 4-2015-13529 (220) 29.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần TKN Việt Nam  
(VN) 
Số 52 tổ 15, Thủ Lệ, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 

 
(210) 4-2015-13542 (220) 29.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
mỹ phẩm Tân Đại Dương  (VN) 
46 đường 13C, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem bôi mặt; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn nám da; kem 
rửa mặt; kem ngừa tàn nhang đồi mồi; sữa tắm. 

 

 
(210) 4-2015-13546 (220) 29.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.17; 26.5.1; A26.11.9 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ giải trí Nam An  (VN) 
376 đường 7A, khu phố 3, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí (hát karaoke). 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ ăn, đồ uống tại chỗ (do nhà hàng thực hiện); 
dịch vụ quán ăn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 

 
 

 
(210) 4-2015-13547 (220) 29.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A1.5.3; 25.5.2 
(591) Đỏ, xanh lá, xanh biển, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Văn Liêm  (VN) 
Thửa đất số 2959 tờ bản đồ số 01, ấp Tân 
Lộc, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, 
tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 07: Máy se chỉ xơ dừa. 
 

Nhóm 35: Mua bán máy móc nông cụ. 
 
 

 
(210) 4-2015-13548 (220) 29.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.4.1 
(591) Đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch Thanh 
Ngọc  (VN) 
Số 450 ấp 2, xã Đạo Thạnh, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 328 tập a (07.2015) 

 

 
1786 

(210) 4-2015-13566 (220) 29.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH PV Healthcare  

(VN) 
578/30 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực 

phẩm dùng cho trẻ sơ sinh; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế.  
 
 

 
(210) 4-2015-13567 (220) 29.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH PV Healthcare  

(VN) 
578/30 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực 

phẩm dùng cho trẻ sơ sinh; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế.  
 
 

 
(210) 4-2015-13568 (220) 29.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH PV Healthcare  

(VN) 
578/30 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực 

phẩm dùng cho trẻ sơ sinh; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2015-13569 (220) 29.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH PV Healthcare  

(VN) 
578/30 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực 

phẩm dùng cho trẻ sơ sinh; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế.  
 
 

 
(210) 4-2015-13581 (220) 29.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thức ăn Gia súc Lái Thiêu  (VN)
48B khu phố Hòa Long, phường Lái 
Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản. 

 
 

 
(210) 4-2015-13582 (220) 29.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 3.7.16; A26.11.12; 1.15.23; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh lá, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thức ăn Gia súc Lái Thiêu  
(VN) 
48B khu phố Hòa Long, phường Lái 
Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản. 
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(210) 4-2015-13583 (220) 29.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Hồng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thức ăn Gia súc Lái Thiêu  
(VN) 
48B khu phố Hòa Long, phường Lái 
Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-13587 (220) 29.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thức ăn Gia súc Lái Thiêu  
(VN) 
48B khu phố Hòa Long, phường Lái 
Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản. 

 
 
 

 
(210) 4-2015-13589 (220) 29.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 26.1.9; 26.4.2; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thức ăn Gia súc Lái Thiêu  
(VN) 
48B khu phố Hòa Long, phường Lái 
Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản. 
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(210) 4-2015-13602 (220) 29.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 1.3.1; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ sáng 
tạo Hoàng Khang   (VN) 
194 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mực máy in, pin năng lượng mặt trời, đèn đi-ốt phát quang (đèn 

LED), máy quay phim, máy chụp hình, điện thoại, máy in, máy fax, dây điện, bộ điều 
biến (modem), công tắc điện, cầu dao điện.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện, lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp 
đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng; sửa chữa máy chụp ảnh; phục hồi lại 
máy móc động cơ bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; đổ mực.  

 

 
(210) 4-2015-13640 (220) 29.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25; A3.6.25 
(591) Trắng, tím 

(540) 

  

(731) Ngô Diệu Hằng  (VN) 
Số 7, phố Tô Hiến Thành, phường Bùi 
Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Váy; áo sơ mi; quần áo may sẵn; trang phục; áo váy; áo khoác ngoài. 

 

 
(210) 4-2015-13661 (220) 29.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH BZT USA     (VN) 

Số 48 - 50 - 52 đường Nguyễn Thế 
Truyện, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thuỷ sản; chế phẩm sinh học xử lí môi 

trường nước. 
 

Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc và gia cầm; thức ăn cho thủy hải sản.  
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(210) 4-2015-13662 (220) 29.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(731) Công ty TNHH BZT USA    (VN) 

Số 48 - 50 - 52 đường Nguyễn Thế 
Truyện, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thuỷ sản; chế phẩm sinh học xử lí môi 

trường nước.  
 

Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc và gia cầm; thức ăn cho thủy hải sản.  
 

 
(210) 4-2015-13684 (220) 29.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 24.15.1; 26.1.1; 26.15.1; 26.1.9; 1.13.1 
(591) Vàng cam, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hợp Mạnh  (VN) 
Xóm 9, đường Mai Lão Bạng, xã Nghi 
Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; makerting; 

mua bán các sản phẩm sau: phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô xe máy, xăng, dầu, 
ga; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 

 
Nhóm 39: Vận tải; vận tải bằng ô tô; dịch vụ giao hàng; vận chuyển hàng hoá; vận 
chuyển hành khách.  

 

 
(210) 4-2015-13688 (220) 29.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.12; A5.3.13; A5.5.20; 1.15.5 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Selo Quốc Tế  
(VN) 
Số 40 hẻm 72/73/40 phố Quan Nhân, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Hậu cần vận tải; vận tải.  
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(210) 4-2015-13721 (220) 29.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.1; 26.2.7; 25.5.1; 7.3.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH nhà hàng Đất 

Đỏ  (VN) 
97Bis Sương Nguyệt ánh, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê giải khát; phòng trà; dịch vụ cung cấp đồ ăn và 

thức uống (thực hiện bởi nhà hàng ăn uống, quán cà phê, giải khát); kinh doanh dịch vụ 
lưu trú tạm thời (khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà trọ); cho thuê phòng họp, hội nghị.  

 
 

 
(210) 4-2015-13722 (220) 29.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Nguyễn Văn Công  (VN) 

Xóm Cường Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện 
Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 

(micro); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số.  
 
 

 
(210) 4-2015-13726 (220) 29.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.5.1 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

Hiệp Phong  (VN) 
19/52 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt dùng cho máy móc; mỡ bôi trơn dùng cho máy móc. 
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(210) 4-2015-13727 (220) 29.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

Hiệp Phong  (VN) 
8/3 Trương Vĩnh Ký, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt dùng cho máy móc; mỡ bôi trơn dùng cho máy móc. 

 

 
(210) 4-2015-13728 (220) 29.05.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) 26.1.2; 24.17.5; A26.11.12; 26.15.25 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) LENG TZE SING  (MY) 

No. 2-2, Jalan PJU 8/5e, Damansara 
Perdana, 47820 Petaling Jaya, Selangor, 
Malaysia 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Đĩa ghi âm thanh; đĩa compắc; đĩa mềm; thẻ nhớ (usb); chương trình máy tính. 
 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; lập trình máy tính; tư vấn thiết kế và phát triển 
phần cứng máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết 
kế hệ thống máy tính. 

 

 
(210) 

 
4-2015-15325 

 
(220) 

 
15.06.2015 

  (441) 27.07.2015 
(531) A5.1.7; A5.1.12; 5.7.18; 25.5.25; 26.1.1 
(591) Xanh, vàng, đỏ, trắng 
(731) UBND huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên   (VN) 
Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, 
tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 
Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Quả chuối tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi, trưng bày; quảng cáo sản phẩm chuối 
tiêu hồng. 
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Phần v 

 
 

ĐƠN yêu cầu cấp giấy chứng nhận ĐĂNG Ký CHỈ DẪN ĐịA Lý 
 

Ngày công bố           27/07/2015 

Số đơn                      6-2014-00002  

Ngày nộp đơn           26/11/2014 

Chủ đơn Uỷ ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo 
Địa chỉ                      Đường 20/8, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng 

Chỉ dẫn địa lý           Vĩnh Bảo 

Sản phẩm                  Thuốc Lào 
Tóm tắt chất lượng 
đặc thù   

- Thuốc lào Vĩnh Bảo 1: 
+ Màu sắc sợi thuốc: Từ nâu đậm đến màu hạt cau 
+ Mùi của thuốc: Mùi thơm dịu 
+ Độ dầu dẻo của sợi thuốc: Cao 
+ Độ êm sốc khi hút: Êm, không sốc 
+ Độ dịu nóng khi hút: Dịu, không nóng cổ 
+ Mùi vị khi hút: Hậu vị chua, không ngái 
+ Hàm lượng nicotin (%): 5,47-8,95 
+ Hàm lượng đường tổng số (%): 1,32-4,30 
+ Hàm lượng nitơ-protein (%): 2,12-3,61 
+ Hàm lượng Clo (%): 1,42-3,92 
- Thuốc lào Vĩnh Bảo 2: 
+ Màu sắc sợi thuốc: Từ vàng đến vàng nâu 
+ Mùi của thuốc: Mùi thơm dịu 
+ Độ dầu dẻo của sợi thuốc: Trung bình 
+ Độ êm sốc khi hút: Êm trung bình đến nặng, hơi sốc 
+ Độ dịu nóng khi hút: Hơi nóng đến nóng cổ 
+ Mùi vị khi hút: Hậu vị chua nhẹ, không ngái 
+ Hàm lượng nicotin (%): 2,69-4,95 
+ Hàm lượng đường tổng số (%): 5,20-10,60 
+ Hàm lượng nitơ-protein (%): 1,80-2,83 
+ Hàm lượng Clo (%): 0,84-3,15 
 

Khu vực địa lý          Xã Lý Học, xã Hoà Bình, xã Liêm Am, xã Tam Cường, xã Cổ Am, xã Vinh 
Quang, xã Thắng Thuỷ, xã Vĩnh An, xã Dũng Tiến, xã Trấn Dương, xã Vĩnh 
Tiến, xã Cao Minh, xã Giang Biên, xã Tân Liên, xã Tam Đa, xã Nhân Hoà, 
xã Tân Hưng, xã Việt Tiến, xã Trung Lập, xã Hùng Tiến, xã Vĩnh Long, xã 
Hiệp Hoà, xã An Hoà, xã Hưng Nhân, xã Đồng Minh, xã Thanh Lương, xã 
Tiến Phong, xã Vĩnh Phong, xã Cộng Hiền và thị trấn Vĩnh Bảo thuộc huyện 
Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. 
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Phần vi 
 

CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 
 

 
Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 

Do người nộp đơn yêu cầu 
 

 (21) 
Số đơn 

(11) 
Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2012-03698 34084 25.06.2013 01.06.2015     F16L 19/06 

1-2012-03707 34085 25.06.2013 05.06.2015     C08L 71/03 

1-2012-03742 33428 25.04.2013 12.06.2015     G02B 6/00 

1-2012-03832 34098 25.06.2013 08.06.2015     C08L 83/07 

1-2012-03844 34369 25.07.2013 05.06.2015     C08L 71/03 

1-2013-00085 34395 25.07.2013 09.06.2015     C22B 59/00 

1-2013-00181 34412 25.07.2013 22.06.2015     H01Q 1/52 

1-2013-00184 34414 25.07.2013 03.06.2015     D05B 13/00 

1-2013-00186 34416 25.07.2013 16.06.2015     E04D 1/28 

1-2013-00252 34420 25.07.2013 19.06.2015     B27F 7/17 

1-2013-00655 35333 25.10.2013 05.06.2015     H01L 21/56 

1-2013-02603 37690 26.05.2014 18.06.2015     B62K 25/08 

1-2013-03557 36958 25.02.2014 19.06.2015     C08G 18/76 

1-2013-03614 40534 26.01.2015 09.06.2015     H04L 5/00 

1-2014-00507 38416 25.07.2014 22.06.2015     A45D 40/30 

1-2014-00976 39914 25.11.2014 28.05.2015     B23K 1/08 

1-2014-01197 39536 27.10.2014 22.06.2015     A24B 15/16 

1-2014-01330 39548 27.10.2014 23.06.2015     A24F 47/00 

1-2014-01449 39558 27.10.2014 23.06.2015     A24F 47/00 

1-2014-01594 39216 25.09.2014 08.06.2015     C25D 13/22 

1-2014-01642 39220 25.09.2014 29.05.2015     A24F 47/00 

1-2014-01699 40569 26.01.2015 10.06.2015     A23L 1/0522 

1-2014-01751 38954 25.08.2014 26.05.2015     H04N 21/4335 

1-2014-01766 39598 27.10.2014 28.05.2015     C07D 217/22 

1-2014-01814 39265 25.09.2014 29.05.2015     A24F 47/00 

1-2014-01859 38984 25.08.2014 26.05.2015     C07D 471/04 

1-2014-01887 40973 25.02.2015 22.06.2015     A23L 1/0522 

1-2014-01905 39624 27.10.2014 28.05.2015     H05K 3/42 

1-2014-01910 39291 25.09.2014 15.06.2015     H01P 5/02 

1-2014-01915 39626 27.10.2014 10.06.2015     G01R 31/08 

1-2014-01930 39975 25.11.2014 15.06.2015     A01N 43/08 

1-2014-01952 40290 25.12.2014 18.06.2015     H04W 4/02 

1-2014-01953 39979 25.11.2014 16.06.2015     A61K 9/14 

1-2014-01955 40291 25.12.2014 10.06.2015     C07H 19/06 

1-2014-01957 41663 27.04.2015 19.06.2015     H04M 15/00 

1-2014-01973 39643 27.10.2014 10.06.2015     B01J 23/30 

1-2014-01975 40974 25.02.2015 11.06.2015     G02B 6/02 

1-2014-01985 39645 27.10.2014 08.06.2015     A01N 25/32 
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1-2014-01988 39646 27.10.2014 23.06.2015     A24F 47/00 

1-2014-02005 39312 25.09.2014 25.05.2015     C04B 28/06 

1-2014-02022 39651 27.10.2014 02.06.2015     C07D 413/10 

1-2014-02037 39318 25.09.2014 09.06.2015     F16H 55/56 

1-2014-02045 41285 25.03.2015 16.06.2015     A43B 23/08 

1-2014-02060 40582 26.01.2015 25.05.2015     C12N 5/00 

1-2014-02067 39328 25.09.2014 25.05.2015     H04N 13/00 

1-2014-02070 39329 25.09.2014 08.06.2015     H04N 7/26 

1-2014-02072 39661 27.10.2014 23.06.2015     A24F 47/00 

1-2014-02080 40585 26.01.2015 05.06.2015     A23L 1/212 

1-2014-02092 40004 25.11.2014 03.06.2015     A01K 61/00 

1-2014-02093 39667 27.10.2014 25.05.2015     A61K 8/19 

1-2014-02098 39334 25.09.2014 29.05.2015     A24F 47/00 

1-2014-02105 39335 25.09.2014 04.06.2015     B65D 75/36 

1-2014-02109 39336 25.09.2014 01.06.2015     G06M 7/00 

1-2014-02114 39337 25.09.2014 10.06.2015     F22B 37/22 

1-2014-02116 40012 25.11.2014 17.06.2015     F02M 35/10 

1-2014-02121 39340 25.09.2014 17.06.2015     F02M 69/00 

1-2014-02126 40301 25.12.2014 28.05.2015     A61K 9/00 

1-2014-02131 39678 27.10.2014 09.06.2015     A61K 9/00 

1-2014-02135 39680 27.10.2014 28.05.2015     A01N 47/02 

1-2014-02139 40014 25.11.2014 18.06.2015     E21F 17/16 

1-2014-02145 40978 25.02.2015 29.05.2015     C07D 401/04 

1-2014-02148 40591 26.01.2015 26.05.2015     B62J 9/00 

1-2014-02152 39684 27.10.2014 04.06.2015     E03F 5/06 

1-2014-02153 39685 27.10.2014 25.05.2015     C07C 317/28 

1-2014-02171 39352 25.09.2014 29.05.2015     A24D 3/04 

1-2014-02172 40596 26.01.2015 25.05.2015     H04L 29/08 

1-2014-02195 39361 25.09.2014 04.06.2015     A61K 8/891 

1-2014-02198 39693 27.10.2014 03.06.2015     B41J 2/175 

1-2014-02201 39006 25.08.2014 03.06.2015     A61K 31/196 

1-2014-02217 40603 26.01.2015 26.05.2015     H04R 9/08 

1-2014-02223 39701 27.10.2014 10.06.2015     A46B 9/00 

1-2014-02226 42017 25.05.2015 09.06.2015     C04B 35/185 

1-2014-02226 42017 25.05.2015 09.06.2015     C04B 35/185 

1-2014-02234 39706 27.10.2014 01.06.2015     C12N 15/63 

1-2014-02235 39707 27.10.2014 10.06.2015     A46B 9/00 

1-2014-02237 40024 25.11.2014 28.05.2015     A23J 3/12 

1-2014-02244 39710 27.10.2014 11.06.2015     A01N 63/00 

1-2014-02245 39711 27.10.2014 08.06.2015     C07C 1/00 

1-2014-02246 40025 25.11.2014 23.06.2015     C07C 211/26 

1-2014-02258 40307 25.12.2014 15.06.2015     C12N 1/18 

1-2014-02259 40027 25.11.2014 12.06.2015     D02G 3/02 

1-2014-02261 39716 27.10.2014 12.06.2015     C12P 39/00 

1-2014-02263 39717 27.10.2014 23.06.2015     A24F 47/00 

1-2014-02269 40308 25.12.2014 29.05.2015     A61B 17/02 

1-2014-02270 40029 25.11.2014 25.05.2015     C04B 11/032 

1-2014-02272 40309 25.12.2014 17.06.2015     A43B 7/08 

1-2014-02281 39722 27.10.2014 09.06.2015     A61K 47/10 

1-2014-02282 41289 25.03.2015 18.06.2015     A23L 1/0522 
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1-2014-02288 39724 27.10.2014 23.06.2015     A24F 47/00 

1-2014-02289 39725 27.10.2014 27.05.2015     C07D 471/04 

1-2014-02292 40310 25.12.2014 18.06.2015     C07D 487/04 

1-2014-02298 40038 25.11.2014 03.06.2015     B25B 23/14 

1-2014-02299 39378 25.09.2014 17.06.2015     G07C 9/00 

1-2014-02302 39379 25.09.2014 28.05.2015     A23L 1/227 

1-2014-02303 40039 25.11.2014 10.06.2015     C07K 16/36 

1-2014-02312 39731 27.10.2014 05.06.2015     C07D 209/70 

1-2014-02320 39732 27.10.2014 12.06.2015     B65D 41/34 

1-2014-02322 40042 25.11.2014 08.06.2015     B09C 1/08 

1-2014-02324 39380 25.09.2014 12.06.2015     A01N 43/713 

1-2014-02327 40612 26.01.2015 15.06.2015     G01S 5/16 

1-2014-02328 40312 25.12.2014 15.06.2015     C07D 209/70 

1-2014-02331 40043 25.11.2014 09.06.2015     B28B 11/10 

1-2014-02336 39382 25.09.2014 04.06.2015     A23C 7/02 

1-2014-02339 39736 27.10.2014 10.06.2015     F01C 1/344 

1-2014-02344 39737 27.10.2014 16.06.2015     C07C 69/753 

1-2014-02352 39743 27.10.2014 01.06.2015     H02K 31/00 

1-2014-02356 39744 27.10.2014 17.06.2015     C07C 405/00 

1-2014-02360 40315 25.12.2014 25.05.2015     B01D 47/06 

1-2014-02367 40986 25.02.2015 15.06.2015     A61K 38/17 

1-2014-02372 39386 25.09.2014 17.06.2015     E01B 9/68 

1-2014-02373 39752 27.10.2014 10.06.2015     A61C 17/36 

1-2014-02379 39388 25.09.2014 19.06.2015     F02M 57/02 

1-2014-02382 40047 25.11.2014 27.05.2015     A61Q 5/02 

1-2014-02383 40048 25.11.2014 29.05.2015     A23F 3/16 

1-2014-02392 40316 25.12.2014 16.06.2015     C12P 19/00 

1-2014-02396 39760 27.10.2014 25.05.2015     A61K 8/67 

1-2014-02397 40050 25.11.2014 10.06.2015     A01N 25/02 

1-2014-02399 39761 27.10.2014 18.06.2015     A61K 31/225 

1-2014-02401 40317 25.12.2014 22.06.2015     C07K 16/18 

1-2014-02404 39763 27.10.2014 18.06.2015     C07D 413/14 

1-2014-02405 41290 25.03.2015 19.06.2015     A61B 5/097 

1-2014-02413 40618 26.01.2015 22.06.2015     A61K 9/127 

1-2014-02418 41291 25.03.2015 10.06.2015     A23L 1/0522 

1-2014-02427 40054 25.11.2014 05.06.2015     A23L 1/304 

1-2014-02428 39393 25.09.2014 28.05.2015     A23L 1/221 

1-2014-02432 39769 27.10.2014 22.06.2015     H04N 7/26 

1-2014-02435 40319 25.12.2014 22.06.2015     C07D 471/08 

1-2014-02436 40320 25.12.2014 22.06.2015     C07D 401/12 

1-2014-02438 39394 25.09.2014 04.06.2015     A61K 8/11 

1-2014-02452 40322 25.12.2014 04.06.2015     C07D 471/04 

1-2014-02458 40059 25.11.2014 17.06.2015     A61K 31/545 

1-2014-02459 39777 27.10.2014 16.06.2015     A61K 47/10 

1-2014-02474 39783 27.10.2014 19.06.2015     A61K 47/48 

1-2014-02479 41293 25.03.2015 15.06.2015     A23L 3/10 

1-2014-02497 39788 27.10.2014 27.05.2015     A61K 31/7024 

1-2014-02501 39400 25.09.2014 01.06.2015     A61K 9/00 

1-2014-02504 39793 27.10.2014 29.05.2015     A24F 47/00 

1-2014-02509 41296 25.03.2015 10.06.2015     A23L 1/29 
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1-2014-02512 41298 25.03.2015 03.06.2015     B05B 5/10 

1-2014-02523 40632 26.01.2015 22.06.2015     H05K 3/10 

1-2014-02533 40069 25.11.2014 17.06.2015     C12N 15/09 

1-2014-02537 40073 25.11.2014 27.05.2015     A23F 3/00 

1-2014-02543 39801 27.10.2014 29.05.2015     F16G 5/16 

1-2014-02546 39802 27.10.2014 09.06.2015     C11D 1/62 

1-2014-02563 40081 25.11.2014 23.06.2015     A24F 47/00 

1-2014-02564 39806 27.10.2014 23.06.2015     A24F 47/00 

1-2014-02571 41300 25.03.2015 10.06.2015     A23L 1/305 

1-2014-02575 39808 27.10.2014 27.05.2015     A61K 8/81 

1-2014-02576 40332 25.12.2014 29.05.2015     C08G 69/28 

1-2014-02586 40999 25.02.2015 09.06.2015     C07D 417/14 

1-2014-02616 39817 27.10.2014 09.06.2015     C10B 53/02 

1-2014-02626 40638 26.01.2015 27.05.2015     A61K 31/437 

1-2014-02656 40096 25.11.2014 25.05.2015     F17C 9/02 

1-2014-02662 40640 26.01.2015 16.06.2015     E05B 29/00 

1-2014-02664 41306 25.03.2015 27.05.2015     B01D 53/62 

1-2014-02686 39834 27.10.2014 04.06.2015     A61K 8/362 

1-2014-02701 39837 27.10.2014 17.06.2015     H04N 7/26 

1-2014-02707 40104 25.11.2014 22.06.2015     H04N 19/00 

1-2014-02713 40106 25.11.2014 03.06.2015     A47G 23/02 

1-2014-02741 39847 27.10.2014 22.06.2015     H04N 7/26 

1-2014-02780 40654 26.01.2015 27.05.2015     H05K 3/10 

1-2014-02782 40655 26.01.2015 16.06.2015     B65D 43/02 

1-2014-02796 41315 25.03.2015 10.06.2015     F02M 35/16 

1-2014-02797 41316 25.03.2015 10.06.2015     F02M 35/16 

1-2014-02819 40134 25.11.2014 03.06.2015     A61M 15/00 

1-2014-02851 40367 25.12.2014 03.06.2015     A23G 1/00 

1-2014-02877 40661 26.01.2015 16.06.2015     B01D 53/00 

1-2014-02878 40148 25.11.2014 16.06.2015     C21B 13/00 

1-2014-02881 40149 25.11.2014 22.06.2015     C07K 7/00 

1-2014-02915 40383 25.12.2014 01.06.2015     C08L 23/08 

1-2014-02916 40151 25.11.2014 16.06.2015     A61K 47/16 

1-2014-02924 42031 25.05.2015 09.06.2015     G06Q 50/14 

1-2014-02972 40677 26.01.2015 12.06.2015     A61K 39/395 

1-2014-03009 40174 25.11.2014 23.06.2015     A61K 31/4178 

1-2014-03031 40412 25.12.2014 11.06.2015     H04N 1/32 

1-2014-03040 40416 25.12.2014 05.06.2015     B01D 53/14 

1-2014-03041 40417 25.12.2014 05.06.2015     B01D 53/14 

1-2014-03042 40418 25.12.2014 05.06.2015     B01D 53/14 

1-2014-03049 41024 25.02.2015 12.06.2015     C07D 471/04 

1-2014-03056 41675 27.04.2015 12.06.2015     B60R 16/2 

1-2014-03087 41678 27.04.2015 12.06.2015     F02N 11/08 

1-2014-03119 40192 25.11.2014 18.06.2015     B26F 1/16 

1-2014-03210 42045 25.05.2015 22.06.2015     A61K 38/47 

1-2014-03269 41048 25.02.2015 09.06.2015     D04H 1/76 

1-2014-03270 40445 25.12.2014 09.06.2015     A61K 31/737 

1-2014-03317 40760 26.01.2015 15.06.2015     A63B 51/00 

1-2014-03319 40761 26.01.2015 23.06.2015     A61F 2/95 

1-2014-03320 41378 25.03.2015 17.06.2015     C02F 3/06 
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1-2014-03435 41705 27.04.2015 12.06.2015     F02N 11/08 

1-2014-03493 41077 25.02.2015 17.06.2015     C12N 15/09 

1-2014-03662 40880 26.01.2015 17.06.2015     F02F 1/00 

1-2014-03818 41450 25.03.2015 03.06.2015     B32B 27/32 

1-2014-03898 41148 25.02.2015 22.06.2015     A61M 11/06 

1-2014-03942 41157 25.02.2015 18.06.2015     B05B 17/06 

1-2014-03943 41158 25.02.2015 18.06.2015     B05B 17/06 

1-2014-03945 41160 25.02.2015 18.06.2015     B05B 17/06 

1-2014-04105 41189 25.02.2015 28.05.2015     C08J 5/18 

1-2014-04143 41524 25.03.2015 02.06.2015     B65G 19/14 

1-2014-04426 41579 25.03.2015 10.06.2015     B24B 27/06 

1-2015-00257 41899 27.04.2015 27.05.2015     B63B 9/06 

1-2015-00655 42320 25.05.2015 26.05.2015     A23G 1/00 

2-2013-00092 2374  25.12.2013 17.06.2015     C08C 1/00 
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Phần viI 
 

sửa đổi đơn  
 

a - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký sáng chế  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4578/ TB-SHTT, ngày 28/05/2015  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn

1-2010-01015 23/09/2008 

1-2013-02574 01/07/2011 

1-2014-02258 13/12/2012 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU INDUSTRIAL 
PROPERTY COMPANY LIMITED) 
Tầng 6, toà nhà Abacus, 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4579/ TB-SHTT, ngày 28/05/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2011-01968 23/12/2008 

1-2012-00578 11/08/2009 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

Số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4580/ TB-SHTT, ngày 28/05/2015  

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2013-02082 01/12/2011 

1-2013-02126 25/11/2011 
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1-2014-00557 21/08/2012 

1-2014-02456 10/01/2013 

1-2014-02562 24/01/2013 

1-2014-03596 04/03/2013 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty cổ phần sở hữu công nghiệp Investip (INVESTIP) 

Số 5B, ngõ 55, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4581/ TB-SHTT, ngày 28/05/2015  

(210) Số đơn: 1-2014-03668 (220) Ngày nộp đơn 03/04/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4582/ TB-SHTT, ngày 28/05/2015  

(210) Số đơn: 1-2014-03669 (220) Ngày nộp đơn 03/11/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4583/ TB-SHTT, ngày 28/05/2015  

(210) Số đơn: 1-2011-02950 (220) Ngày nộp đơn 31/10/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4584/ TB-SHTT, ngày 28/05/2015  

(210) Số đơn: 1-2014-00670 (220) Ngày nộp đơn 27/07/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
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Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4585/ TB-SHTT, ngày 28/05/2015  
  

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2013-01433 08/07/2011 

1-2013-02453 08/07/2011 

1-2013-02650 08/07/2011 

1-2013-02651 08/07/2011 

1-2013-02747 08/07/2011 

1-2013-02780 08/07/2011 

1-2013-02781 08/07/2011 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4586/ TB-SHTT, ngày 28/05/2015  
  

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2009-00223 03/07/2007 

1-2010-00197 10/07/2008 

1-2011-00592 18/08/2009 

1-2011-01446 06/11/2009 

1-2011-01447 06/11/2009 

1-2011-01448 06/11/2009 

1-2011-01591 11/11/2009 

1-2011-02745 19/03/2009 

1-2012-00349 16/07/2010 

1-2012-01359 08/10/2010 
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1-2012-02452 21/04/2011 

1-2014-00337 26/06/2012 

1-2014-00559 20/07/2012 

1-2014-01539 11/10/2012 

1-2014-01764 01/11/2012 

1-2014-02259 14/12/2012 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4587/ TB-SHTT, ngày 28/05/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2013-02829 28/12/2011 

1-2014-02967 08/02/2013 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4588/ TB-SHTT, ngày 28/05/2015  

(210) Số đơn: 1-2010-03390 (220) Ngày nộp đơn 16/12/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO., LTD.)  

Phòng 308-310, tầng 3, tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4589/ TB-SHTT, ngày 28/05/2015  

(210) Số đơn: 1-2013-02902 (220) Ngày nộp đơn 16/02/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
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Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4650/ TB-SHTT, ngày 01/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2006-01443 (220) Ngày nộp đơn 01/09/2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

3535 Queen-Mary Road, Suite 220, Montreal (Quebec) H3V 1H8, Canada  

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4656/ TB-SHTT, ngày 01/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2014-02876 (220) Ngày nộp đơn 27/01/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4657/ TB-SHTT, ngày 01/06/2015  

  

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2014-02842 23/01/2013 

1-2014-03221 28/02/2013 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4658/ TB-SHTT, ngày 01/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2007-02790 (220) Ngày nộp đơn 01/06/2006 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4659/ TB-SHTT, ngày 01/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2013-01014 (220) Ngày nộp đơn 29/08/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4660/ TB-SHTT, ngày 01/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2014-01193 (220) Ngày nộp đơn 12/09/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4661/ TB-SHTT, ngày 01/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2011-00406 (220) Ngày nộp đơn 15/07/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4662/ TB-SHTT, ngày 01/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2009-01204 (220) Ngày nộp đơn 08/06/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4663/ TB-SHTT, ngày 01/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2012-01804 (220) Ngày nộp đơn 22/06/2012 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Viện Nghiên cứu và phát triển vùng-Bộ Khoa học và Công nghệ (VN) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4743/ TB-SHTT, ngày 03/06/2015  

  

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2013-03277 29/03/2012 

1-2014-00912 09/08/2012 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4744/ TB-SHTT, ngày 03/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2010-02811 (220) Ngày nộp đơn 26/03/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4745/ TB-SHTT, ngày 03/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2011-02126 (220) Ngày nộp đơn 19/01/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4746/ TB-SHTT, ngày 03/06/2015  

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2009-02418 10/04/2008 

1-2012-03899 03/06/2011 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4747/ TB-SHTT, ngày 03/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2012-02476 (220) Ngày nộp đơn 21/08/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4748/ TB-SHTT, ngày 03/06/2015  

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2008-01477 15/11/2006 

1-2011-01814 09/12/2009 

 

Mục sửa đổi:  

1. Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  
2. Tên chủ đơn 
Tên chủ đơn mới là: 
CTI BIOPHARMA CORP. (US) 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4749/ TB-SHTT, ngày 03/06/2015  

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-01752 18/11/2010 

1-2013-03732 20/04/2012 

1-2014-01277 20/06/2012 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4750/ TB-SHTT, ngày 03/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2012-00485 (220) Ngày nộp đơn 27/02/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4751/ TB-SHTT, ngày 03/06/2015  

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2005-01786 02/12/2005 

1-2006-01114 07/07/2006 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4752/ TB-SHTT, ngày 03/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2013-03844 (220) Ngày nộp đơn 09/05/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4753/ TB-SHTT, ngày 03/06/2015  

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-02073 28/12/2010 

1-2012-03019 11/03/2011 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4754/ TB-SHTT, ngày 03/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2012-02152 (220) Ngày nộp đơn 16/12/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

Số 8 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4755/ TB-SHTT, ngày 03/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2011-02149 (220) Ngày nộp đơn 18/01/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4756/ TB-SHTT, ngày 03/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2009-02694 (220) Ngày nộp đơn 05/05/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4805/ TB-SHTT, ngày 04/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2011-02095 (220) Ngày nộp đơn 11/08/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

Số 8 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4806/ TB-SHTT, ngày 04/06/2015  

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2011-03309 03/05/2010 

1-2013-00445 08/07/2011 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN (BMVN International LLC) 

Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hanoi, 241 phố Xuân Thủy, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4807/ TB-SHTT, ngày 04/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2013-01180 (220) Ngày nộp đơn 16/09/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN (BMVN International LLC) 

Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hanoi, 241 phố Xuân Thủy, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4861/ TB-SHTT, ngày 08/06/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-00646 10/08/2010 

1-2013-02879 06/02/2012 

1-2013-03647 10/04/2012 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4862/ TB-SHTT, ngày 08/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2014-00432 (220) Ngày nộp đơn 21/12/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4863/ TB-SHTT, ngày 08/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2014-00759 (220) Ngày nộp đơn 10/08/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD.) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4864/ TB-SHTT, ngày 08/06/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2008-02223 08/02/2007 

1-2010-00546 06/08/2008 

1-2011-02898 08/02/2007 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD.) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4865/ TB-SHTT, ngày 08/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2010-01304 (220) Ngày nộp đơn 24/10/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD.) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4866/ TB-SHTT, ngày 08/06/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2008-01378 05/06/2008 

1-2013-02830 05/06/2008 
 

Mục sửa đổi:  

1. Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là:  

Enetriederstrasse 44, CH-6060 Sarnen, Switzerland 

2. Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4867/ TB-SHTT, ngày 08/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2014-02621 (220) Ngày nộp đơn 03/01/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4868/ TB-SHTT, ngày 08/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2014-02124 (220) Ngày nộp đơn 24/12/2012 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Y.JACOBS MEDICAL INC. (KR) 

6F, 669, Seolleung-ro, Gangnam-gu, Seoul 135-830 Republic of Korea 
  

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4869/ TB-SHTT, ngày 08/06/2015  

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2011-02674 09/03/2010 

1-2011-03354 07/05/2010 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

  

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4870/ TB-SHTT, ngày 08/06/2015  

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2014-03510 04/03/2013 

1-2015-00224 13/06/2013 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 

Số 5B, ngõ 55, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4871/ TB-SHTT, ngày 08/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2008-02248 (220) Ngày nộp đơn 13/02/2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO., LTD.) 

Phòng 308-310, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

  

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4872/ TB-SHTT, ngày 08/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2014-04156 (220) Ngày nộp đơn 08/05/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 Công ty TNHH BANCA (BANCA CO., LTD.) 

15B phố Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
  

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4873/ TB-SHTT, ngày 08/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2010-02506 (220) Ngày nộp đơn 20/09/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4874/ TB-SHTT, ngày 08/06/2015  

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2009-00110 20/06/2007 

1-2012-00211 18/06/2010 
 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4875/ TB-SHTT, ngày 08/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2011-01603 (220) Ngày nộp đơn 03/11/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
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Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO., LTD.) 

Phòng 308-310, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

  

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4876/ TB-SHTT, ngày 08/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2007-01302 (220) Ngày nộp đơn 29/06/2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4877/ TB-SHTT, ngày 08/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2007-00527 (220) Ngày nộp đơn 05/08/2005 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4878/ TB-SHTT, ngày 08/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2006-00986 (220) Ngày nộp đơn 10/11/2004 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., LTD.) 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4879/ TB-SHTT, ngày 08/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2012-02650 (220) Ngày nộp đơn 20/07/2011 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 SUMITOMO RIKO COMPANY LIMITED (JP) 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4880/ TB-SHTT, ngày 08/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2011-00052 (220) Ngày nộp đơn 09/07/2009 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 SUMITOMO RIKO COMPANY LIMITED (JP) 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4881/ TB-SHTT, ngày 08/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2013-01529 (220) Ngày nộp đơn 05/12/2011 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 SUMITOMO RIKO COMPANY LIMITED (JP) 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4882/ TB-SHTT, ngày 08/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2013-01530 (220) Ngày nộp đơn 05/12/2011 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 SUMITOMO RIKO COMPANY LIMITED (JP) 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4883/ TB-SHTT, ngày 08/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2014-00929 (220) Ngày nộp đơn 13/02/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 SUMITOMO RIKO COMPANY LIMITED (JP) 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4884/ TB-SHTT, ngày 08/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2014-02130 (220) Ngày nộp đơn 13/02/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 SUMITOMO RIKO COMPANY LIMITED (JP) 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4885/ TB-SHTT, ngày 08/06/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2013-03205 11/10/2013 

1-2013-03694 22/11/2013 
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Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 1-5 rue Jeanne d'Arc, F-92130 Issy-les-Moulineaux, France 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4919/ TB-SHTT, ngày 09/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2011-00012 (220) Ngày nộp đơn 04/01/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4922/ TB-SHTT, ngày 09/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2008-00868 (220) Ngày nộp đơn 10/04/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4923/ TB-SHTT, ngày 09/06/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-00350 09/07/2010 

1-2012-01884 29/11/2010 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4924/ TB-SHTT, ngày 09/06/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2011-00326 19/05/2009 

1-2013-01188 16/09/2011 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4925/ TB-SHTT, ngày 09/06/2015  

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-03297 06/04/2011 

1-2012-03733 13/05/2011 

1-2013-02080 20/12/2011 

1-2013-02081 08/12/2011 

1-2014-01654 24/10/2012 

1-2014-01665 24/10/2012 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4926/ TB-SHTT, ngày 09/06/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2014-02108 11/12/2012 

1-2014-02281 14/12/2012 

1-2014-04069 10/05/2013 

1-2014-04165 15/05/2013 
 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4927/ TB-SHTT, ngày 09/06/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2010-03427 22/04/2009 

1-2012-00287 30/06/2010 
 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD.) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4928/ TB-SHTT, ngày 09/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2014-00758 (220) Ngày nộp đơn 10/08/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4929/ TB-SHTT, ngày 09/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2014-03933 (220) Ngày nộp đơn 24/04/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

Số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4930/ TB-SHTT, ngày 09/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2010-00333 (220) Ngày nộp đơn 11/07/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD.) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4931/ TB-SHTT, ngày 09/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2013-02945 (220) Ngày nộp đơn 19/09/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
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Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD.) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4932/ TB-SHTT, ngày 09/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2014-03172 (220) Ngày nộp đơn 12/11/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4933/ TB-SHTT, ngày 09/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2012-02227 (220) Ngày nộp đơn 28/01/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4934/ TB-SHTT, ngày 09/06/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-03051 14/04/2011 

1-2012-03680 06/05/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4935/ TB-SHTT, ngày 09/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2013-00131 (220) Ngày nộp đơn 15/06/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
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Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4936/ TB-SHTT, ngày 09/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2012-00242 (220) Ngày nộp đơn 31/01/2012 

Mục sửa đổi:  

1. Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

MEIJI SEIKA PHARMA CO., LTD (JP) 

2. Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD.) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4937/ TB-SHTT, ngày 09/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2013-01015 (220) Ngày nộp đơn 01/04/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD.) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4938/ TB-SHTT, ngày 09/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2014-00966 (220) Ngày nộp đơn 24/08/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD.) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4939/ TB-SHTT, ngày 09/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2014-01192 (220) Ngày nộp đơn 14/04/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
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Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD.) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4940/ TB-SHTT, ngày 09/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2014-03222 (220) Ngày nộp đơn 25/09/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD.) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4941/ TB-SHTT, ngày 09/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2011-02484 (220) Ngày nộp đơn 17/02/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4942/ TB-SHTT, ngày 09/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2013-02749 (220) Ngày nộp đơn 24/01/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4943/ TB-SHTT, ngày 09/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2013-02649 (220) Ngày nộp đơn 24/01/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4944/ TB-SHTT, ngày 09/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2007-01097 (220) Ngày nộp đơn 24/11/2005 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5044/ TB-SHTT, ngày 12/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2011-03024 (220) Ngày nộp đơn 07/04/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Eu Yan Sang Centre, 21 Tai Seng Drive, Singapore 535223 (SG) 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5047/ TB-SHTT, ngày 12/06/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2009-02264 26/03/2008 

1-2009-02316 28/03/2008 

1-2010-01453 06/11/2008 

1-2014-02622 28/03/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.., LTD) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5048/ TB-SHTT, ngày 12/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2010-01453 (220) Ngày nộp đơn 06/11/2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 7-91, Awanonishi, Gifu-shi, Gifu 5020006, Japan 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5049/ TB-SHTT, ngày 12/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2014-01518 (220) Ngày nộp đơn 09/05/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn, địa chỉ tác giả, bổ sung tên tác giả 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Tổ 33, khu Đông Tiến 2, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Nam 

2. Địa chỉ của tác giả sáng chế Trần Văn Thiện được sửa thành: 

Tổ 33, khu Đông Tiến 2, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

3. Bổ sung 02 tác giả sáng chế sau đây vào Danh sách các tác giả khác: 

- Họ và tên: Bùi Việt Hải 

       Quốc tịch: Việt Nam 

        Địa chỉ: Tổ 3, khu 4, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

- Họ và tên: Nguyễn Văn Tuyến 

       Quốc tịch: Việt Nam 

       Địa chỉ: Tổ 4, khu 6C, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5050/ TB-SHTT, ngày 12/06/2015  

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-01853 24/11/2010 

1-2013-03280 16/03/2012 

1-2014-00224 29/06/2012 

1-2014-01007 24/11/2010 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5051/ TB-SHTT, ngày 12/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2011-00852 (220) Ngày nộp đơn 01/10/2009 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn, đại diện sở hữu công nghiệp 

1. Tên chủ đơn mới là: 

 NOVOZYMES BIOAG LIMITED (CA) 

2. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5052/ TB-SHTT, ngày 12/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2011-03355 (220) Ngày nộp đơn 12/05/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., LTD.) 

Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5053/ TB-SHTT, ngày 12/06/2015  

(210) Số đơn: 1-2011-02629 (220) Ngày nộp đơn 23/02/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng Luật sư Ân Nam (AN NAM IP & LAW) 

Số 10, ngõ 34, đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5054/ TB-SHTT, ngày 12/06/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2010-01440 05/11/2008 

1-2010-01497 13/11/2008 
 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD.) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5055/ TB-SHTT, ngày 12/06/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2011-00342 07/07/2009 
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1-2011-02571 27/02/2009 

1-2012-00185 26/06/2009 

1-2012-01516 30/10/2009 

1-2012-03647 05/05/2010 

 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Nokia Solutions and Networks Oy (FI) 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5056/ TB-SHTT, ngày 12/06/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2005-00816 15/06/2005 

1-2012-02489 22/06/2010 
 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn, đại diện sở hữu công nghiệp 

1. Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 I-197, Kumasakamachi, Kaga-shi, Ishikawa, 922-8686, Japan 

2. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO., LTD) 

Phòng 308-310, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5057/ TB-SHTT, ngày 12/06/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2009-00201 27/06/2007 

1-2011-01732 01/12/2009 

1-2013-02726 22/12/2011 

1-2014-02636 15/01/2013 
 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

Số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5058/ TB-SHTT, ngày 12/06/2015  
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2007-01046 20/10/2005 

1-2010-00851 20/10/2005 

1-2010-01481 15/10/2008 

1-2010-03052 12/06/2009 

1-2011-02862 23/03/2010 

1-2012-00313 28/06/2010 

1-2012-01931 08/12/2010 

1-2012-02097 08/12/2010 

1-2012-02153 09/11/2010 

1-2013-01494 19/10/2011 

1-2013-01911 24/11/2011 

1-2013-01986 28/11/2011 

1-2013-02296 30/12/2010 

1-2013-02382 15/12/2011 

1-2014-02402 30/11/2012 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn, đại diện sở hữu công nghiệp 

1. Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Avenue NestlÐ 55, CH-1800 Vevey, Switzerland 

2. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Banca (BANCA CO., LTD) 

15B Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

b - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký giải pháp hữu ích  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4804/ TB-SHTT, ngày 04/06/2015  

(210) Số đơn: 2-2012-00042 (220) Ngày nộp đơn 09/03/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 

Số 15 ngõ 16, đường Tả Thanh Oai, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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c - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4920/ TB-SHTT, ngày 09/06/2015  

(210) Số đơn: 3-2014-00865 (220) Ngày nộp đơn 02/06/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

Số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4921/ TB-SHTT, ngày 09/06/2015  

(210) Số đơn: 3-2014-00903 (220) Ngày nộp đơn 10/06/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

Số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4945/ TB-SHTT, ngày 09/06/2015  

(210) Số đơn: 3-2013-01174 (220) Ngày nộp đơn 07/08/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

Số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4946/ TB-SHTT, ngày 09/06/2015  

(210) Số đơn: 3-2013-01175 (220) Ngày nộp đơn 07/08/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

Số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4947/ TB-SHTT, ngày 09/06/2015  

(210) Số đơn: 3-2014-00625 (220) Ngày nộp đơn 23/04/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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 Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

Số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4948/ TB-SHTT, ngày 09/06/2015  

(210) Số đơn: 3-2014-00825 (220) Ngày nộp đơn 27/05/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

Số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4949/ TB-SHTT, ngày 09/06/2015  

(210) Số đơn: 3-2014-00828 (220) Ngày nộp đơn 27/05/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

Số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4950/ TB-SHTT, ngày 09/06/2015  

(210) Số đơn: 3-2014-01503 (220) Ngày nộp đơn 15/09/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

Số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5045/ TB-SHTT, ngày 12/06/2015  

(210) Số đơn: 3-2013-01034 (220) Ngày nộp đơn 12/07/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn, tác giả kiểu dáng 

1. Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 368, phố Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

2. Thay tác giả kiểu dáng công nghiệp Vũ Thanh Tùng thành: 

Họ và tên: Phan Tùng Tuyên  

Quốc tịch: Việt Nam 

Địa chỉ: Tổ 18, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5046/ TB-SHTT, ngày 12/06/2015  

(210) Số đơn: 3-2014-00906 (220) Ngày nộp đơn 11/06/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ quốc tế (T&T Invenmark Co., Ltd) 

Phòng 101, toà nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
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Phần VIiI 
 
 

chuyển giao đơn 
 

 
 Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký sáng chế 

 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4645/TB-SHTT, ngày 01/06/2015 

(210)  Số đơn: 1-2012-03290  (220) Ngày nộp đơn: 05/11/2012 

Bên chuyển giao:        
1. JO, Kang Seon (KR) 

107-1201 Raemian Samsung 2-Cha, 7-3 Samseong-dong, Gangnam-gu Seoul 135-090, Korea 

2. JOE, Siyeong (KR) 

202 seunghyun villa, 267-16 Nonhyeon-dong, Gangnam-gu Seoul 135-010, Korea     

3. JO, Jaeyoung (KR) 

504 Cheongdamgrandville, 46-5 Cheongdam-dong, Gangnam-gu Seoul 135-951, Korea             

Bên được chuyển giao:  

CHUNGHWA MEDIPOWER CO., LTD. (KR) 

147-22, Samtae-ro, nam-myun, Jangseong-gun, Jeollanam-do 515-893, Republic of Korea 

CHUNGHWA MEDIPOWER CO., LTD. (KR) là chủ đơn duy nhất. 

_______________________ 
 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4655/TB-SHTT, ngày 01/06/2015 

  

(210) Số đơn      (220) Ngày nộp đơn 

1-2013-01031 07/09/2011 

1-2013-01032 07/09/2011 

1-2013-01033 07/09/2011 

 

Bên chuyển giao:        
SHAANXI J & R FIRE FIGHTING CO., LTD. (CN) 

Qingyang International Building, Tsinghua Science Park, No. 65 Ke Ji Er Road, High-Tech 
Industry Development Zone Xi’an, Shaanxi 710075 China 

Bên được chuyển giao:  
Xi’an J & R Fire Fighting Equipment Co., Ltd. (CN) 

Room 705, Building 6, No. 65 Kejierlu, Gaoxin District Xi’an, Shaanxi 710065 China 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4664/TB-SHTT, ngày 01/06/2015 

(210)  Số đơn: 1-2011-01097  (220) Ngày nộp đơn: 24/09/2009 
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Bên chuyển giao:        
DONGBU HITEK CO., LTD. (KR) 

891-10 Daechi 4(sa)-dong Gangnam-gu Seoul 135-523, Republic of Korea 

Bên được chuyển giao:  

DONGBU FARM HANNONG CO., LTD. (KR) 

 Teheranro 432, Gangnam-gu Seoul 135-523 Korea 

DONGBU FARM HANNONG CO., LTD. (KR) trở thành đồng chủ đơn với KOREA 
RESEARCH INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY (KR). 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4741/TB-SHTT, ngày 03/06/2015 

(210)  Số đơn: 1-2013-01260  (220) Ngày nộp đơn: 13/04/2011 

Bên chuyển giao:        
Packing Brother International Corp. (VG) 

P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

Bên được chuyển giao:  

AIRBAG PACKING CO., LTD. (TW) 

1F, No. 4, Lane 95, Anxing Rd., Xindian Dist., New Taipei City 23159, Taiwan 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4742/TB-SHTT, ngày 03/06/2015 

    

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2014-00997 02/11/2012 

1-2014-01101 08/01/2013 

 

Bên chuyển giao:        
GENIP PTE. LTD. (SG) 

Địa chỉ: 10 Anson Road # 23-14G International Plaza, Singapore 079903, Singapore 

Bên được chuyển giao: INFOBRIDGE PTE. LTD. (SG) 

Địa chỉ: 10 Anson Road # 23-140 International Plaza Singapore 079903, Singapore. 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4850/TB-SHTT, ngày 05/06/2015 

(210)  Số đơn: 1-2012-01128  (220) Ngày nộp đơn: 02/09/2010 

Bên chuyển giao:        
ETABLISSEMENTS BOPP TREUILS JEB (FR) 

La Maison Blanche LanvÐoc, F-29160 Crozon, France 

Bên được chuyển giao:  
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DCNS (FR) 

40-42 rue du Docteur Finlay, F-75015 Paris, France  

DCNS (FR) trở thành chủ đơn duy nhất 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4851/TB-SHTT, ngày 05/06/2015 

(210)  Số đơn: 1-2012-00290  (220) Ngày nộp đơn: 06/06/2011 

Bên chuyển giao:        

 Panasonic Corporation (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan 

Bên được chuyển giao:  

PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA (US) 

 20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503 USA 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4852/TB-SHTT, ngày 05/06/2015 

(210)  Số đơn: 1-2011-03336  (220) Ngày nộp đơn: 02/12/2011 

Bên chuyển giao:        
 Vũ Hoàng Sơn (VN) 

Tập thể viện công nghệ xóm 6, Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần cửa nhựa Trường Sơn (VN) 

Số 402A đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5041/TB-SHTT, ngày 12/06/2015 

(210)  Số đơn: 1-2011-02690  (220) Ngày nộp đơn: 09/03/2010 

Bên chuyển giao:        
 HA, Tae Hwan (KR) 

#10-1406, Byeoksan Apt., 271-3 Hagye-dong, Nowon-gu, Seoul 139-939, Republic of Korea 

Bên được chuyển giao:  

LEE, Young Su (KR) 

(Jamwon-dong), #101-410, Sinbanpo 2-cha Apt., 41, Sinbanpo-ro 23-gil, Seocho-gu, Seoul, 

137-797, Republic of Korea. 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5042/TB-SHTT, ngày 12/06/2015 

(210)  Số đơn: 1-2013-01830  (220) Ngày nộp đơn: 11/11/2011 

Bên chuyển giao:        
 ABBVIE INC. (US) 

1 North Waukegan Road, North Chicago, IL 60064, United States of America 

Bên được chuyển giao:  

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG (DE) 

Max Planck-Ring 2A, 65205, Wiesbaden, Germany 

 AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG (DE) trở thành đồng chủ đơn với ABBVIE INC. 
(US). 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5043/TB-SHTT, ngày 12/06/2015 

(210)  Số đơn: 1-2011-03024  (220) Ngày nộp đơn: 07/11/2011 

Bên chuyển giao:        
 PT ETHICA INDUSTRI FARMASI (SG) 
Jalan Pulo Gadung No. 6 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur (ID) 
Bên được chuyển giao:  
PT. SOHO INDUSTRI PHARMASI (ID) 

Jalan Pulo Gadung No. 6, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur 
PT. SOHO INDUSTRI PHARMASI (ID) trở thành đồng chủ đơn với EU YAN SANG 
INTERNATIONAL LIMITED (SG) 

_______________________________________________________________________ 
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PHẦN IX 
 

đính chính 
 

Đính chính đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế 
 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế 1-2012-00016, ngày nộp 24/05/2010  

Nội dung đính chính: Đại diện chủ đơn  

Đúng là: Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

                Số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội. 

___________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 
Do Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và 
Công nghệ ấn hành theo Luật Sở hữu trí tuệ số 
50/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 
29 tháng 11 năm 2005 và được sửa đổi bằng 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở 
hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được Quốc hội 
thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009. 
Địa chỉ liên hệ: 
384-386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 
ĐT:  04. 38583069 
Fax: 04. 38588449 
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